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MÃ SỐ HAI CHỮ CÁI THỂ HIỆN TÊN NƯỚC VÀ CÁC THỰC THỂ KHÁC TRONG 
CÁC TƯ LIỆU SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN ST3 CỦA WIPO 

 
AE United Arab Emirates CN China HK Hong Kong 
AF Afganistan CO Colombia HN Honduras 
AG Antihua and Barbuda CR Costa Rica HR Croatia 
AI Anguilla CU Cuba HT Haiti 
AL Albania CV Cape Verde HU Hungary 
AN Netherlands Antilles CY Cyprus ID Indonesia 
AO Angola CZ Czech Republic IE Ireland 
AR Argentina DE Germany IL Israel 
AT Austria DJ Djibouti IN India 
AU Australia DK Denmark IQ Iraq 
AW Aruba DM Dominica IR Iran (Islamic Republic 

of) 
BB Barbados DO Dominican Republic IS Iceland 
BD Bangladesh DZ Algeria IT Italy 
BE Belgium EC Ecuador JM Jamaica 
BF Burkina Faso EE Estonia JO Jordan 
BG Bulgaria EG Egypt JP Japan 
BH Bahrain ES Spain KE Kenya 
BI Burundi ET Ethiopia KH Cambodia 
BJ Benin FI Finland KI Kiribati 
BM Bermuda FJ Fiji KM Comoros 
BN Brunei Darussalam FK Falkand Islands 

(Malvinas) 
KN Saint Kitts and Nevis 

BO Bolivia FR France KP Democratic People’s 
Republic of Korea 

BR Brazil GA Gabon KR Republic of Korea 
BS Bahamas GB United Kingdom KW Kuwait 
BT Bhutan GD Grenada KY Cayman Islands 
BW Botswana GE Georgia KZ Kazakhstan 
BY Belarus GH Ghana LA Laos 
BZ Belize GI Gibraltar LB Lebanon 
CA Canada GM Gambia LC Saint Lucia 
CF Central African 

Republic 
GN Guinea LI Liechtenstein 

CG Congo GQ Equatorial Guinea LK SriLanka 
CH Switzerland GR Greece LR Liberia 
CI Côte d’Ivoire GT Guatemala LS Lesotho 
CL Chile GW Guinea-Bissau LT Lithuania 
CM Cameroon GY Guyana TC Turk and Caicos 

Islands 
LU Luxembourg PA Panama TD Chad 
LV Latvia PE Peru TG Togo 
LY Lybya PG Papua New Guinea TH Thailand 
MA Morocco PH Philippines TN Tunisia 
MC Monaco PK Pakistan TO Tonga 
MD Republic of Moldova PL Poland TR Turkey 
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MG Madagascar PT Portugal TT Trinidad and Tobago 
ML Mali PY Paraguay TV Tuvalu 
MM Myanmar QA Qatar TW Taiwan, Province of 

China 
MN Mongolia RO Rumania TZ United Republic of 

Tanzania 
MO Macau RU Russian Federation UA Ukraine 
MR Mauritania RW Rwanda UG Uganda 
MS Montserrat SA Saudi Arabia US United States of 

America 
MT Malta SB Solomon Islands UY Uruguay 
MU Mauritius SC Seychelles UZ Uzbekistan 
MV Maldives SD Sudan VA Holy see 
MW Malawi SE Sweden VC Saint Vincent and the 

Grenadines 
MX Mexico SG Singapore VE Venezuela 
MY Malaysia SH Saint Helena VG Virgin Islands 

(British) 
MZ Mozambique SL Slovenia VN Vietnam 
NA Namibia SK Slovakia VU Vanuatu 
NE Niger SL Sierra Leone WS Samoa 
NG Nigeria SM San Marino YE Yemen 
NJ Nicaragua SN Senegal YU Yugoslavia 
NL Netherlands SO Somalia ZA South Africa 
NO Norway SR Suriname ZM Zambia 
NP Nepal ST Sao Tome and Principe ZR Zaire 
NR Nauru SV El Sanvador ZW Zimbabwe 
NZ New Zealand SY Syria   
OM Oman SZ Swaziland   
      

 
 

CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ 
 
AO  African Intellectual Property Organization (OAPI) 
AP  African Regional Industrial Property Organization (ARIPO) 
BX  Benelux Trademark Office and Benelux Designs Office 
EP  European Patent Office (EPO) 
IB, WO International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) 
 

 
 

NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST9 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG BỐ 

ĐƠN VÀ VĂN BẰNG BẢO HỘ SÁNG CHẾ, GIẢI PHÁP HỮU ÍCH 
 

(11) Số bằng / Số công bố đơn 
(15) Ngày cấp 
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(21) Số đơn 
(30) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên, nước xuất xứ 
(43) Ngày công bố đơn 
(45) Ngày công bố Bằng độc quyền sáng chế / Bằng độc quyền giải pháp hữu ích 
(51) Phân loại sáng chế quốc tế 
(54) Tên sáng chế 
(57) Tóm tắt sáng chế 
(62) Số và ngày nộp đơn sớm hơn mà từ đó tài liệu SC/GPHI này được tách 
(67) Số đơn và ngày nộp đơn sáng chế mà đơn đó được chuyển thành đơn GPHI 
(71) Tên và địa chỉ của người nộp đơn 
(72) Tên của tác giả 
(73) Tên, địa chỉ của chủ bằng độc quyền Sáng chế / Bằng độc quyền GPHI 
(74) Tên của người đại diện SHCN 
(75) Tên của tác giả đồng thời là người nộp đơn 
(76) Tên của tác giả đồng thời là người nộp đơn và người được cấp văn bằng bảo hộ 
(86) Ngày nộp đơn PCT, số đơn 
(87) Ngày công bố đơn PCT, số công bố 
 
 

NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST80 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG BỐ 

ĐƠN VÀ BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP 
 

(11) Số bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp / Số công bố đơn 
(15) Ngày cấp 
(17) Ngày hết hạn hiệu lực của bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 
(21) Số đơn 
(22) Ngày nộp đơn 
(23) Tên triển lãm, ngày và nơi triển lãm 
(28) Số phương án yêu cầu bảo hộ 
(30) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên 
(43) Ngày công bố đơn 
(45) Ngày công bố bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 
(51) Phân loại quốc tế kiểu dáng công nghiệp 
(54) Tên sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp 
(55) ảnh chụp / hình vẽ kiểu dáng công nghiệp 
(57) Đặc điểm khác biệt yêu cầu bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp 
(62) Số và ngày nộp đơn, số bằng độc quyền KDCN hoặc số công bố đơn liên quan đến tách đơn 
(71) Tên và địa chỉ của người nộp đơn 
(72) Tên của tác giả KDCN 
(73) Tên, địa chỉ của chủ bằng độc quyền KDCN 
(74) Tên của người đại diện SHCN 
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NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST60 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU 
TRÍ TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG 
BỐ ĐƠN, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG Ký NHÃN HIỆU VÀ CÁC NHÃN HIỆU ĐƯỢC 

BẢO HỘ TẠI VIỆT NAM THEO THOẢ ƯỚC MADRID 
 

(111) Số giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (trường hợp được bảo hộ trên cơ sở Thoả ước 
Madrid thì là số đăng bạ quốc tế) 
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(171) Thời hạn hiệu lực 
(210) Số đơn 
(220) Ngày nộp đơn 
(230) Tên triển lãm, ngày và nơi triển lãm 
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Phần I 

 
đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế 

 
 
(11) 32044 
(21) 1-2008-00527 (51) 7 F27D  11/10, F27B  3/20, H05B  7/06
(22) 28.07.2006 (43) 25.01.2013 
(86) PCT/CN2006/001883 28.07.2006 (87) WO2007/014519 08.02.2007 
(30) 200510088643.7      01.08.2005 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.01.2009 
(75) SU, XUE SONG  (CN) 

Room 103, Apartment 1, Building 19, Wan Quan Zhuang, Haidian District, Beijing 
100089, P. R. China 

(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Quy trình công nghệ ứng dụng mở rộng về mặt động học 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình công nghệ ứng dụng mở rộng về mặt động học liên quan 
tới quy trình công nghệ làm thay đổi công nghệ tĩnh thành công nghệ động tương ứng, 
cụ thể là công nghệ liên quan tới việc cải tiến đặc tính vật liệu, kết cấu và thông số của 
thiết bị công nghệ phù hợp với sự thay đổi về mật động học. Đặc tính vật liệu, kết cấu và 
thông số, và quy trình làm việc và sản xuất tương ứng của khâu yếu trong lĩnh vực kỹ 
thuật này được thay đổi bằng cách áp dụng sự kết hợp một cách chọn lọc công nghệ 
động, để cải tiến chất lượng, chức năng, hiệu suất, độ chính xác, độ tinh sạch, nhiệt độ 
cao, áp suất cao, mật độ dòng năng lượng cao v.v . . . Kiểu kết hợp đặc trưng bao gồm 
điện cực động, súng phun động, lò công nghiệp động, sản xuất vật liệu động, ắc quy cao 
năng động, nguồn sáng điện mạnh động, tia laze động và phản ứng hạt nhân động.  

 
  
 

  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 

 

 
10 

(11) 32045 
(21) 1-2011-01333 (51) 7 A61K  38/07,  31/167,  38/08,  

31/165,  38/04, A61P  35/00 
(22) 21.10.2009 (43) 25.01.2013 
(86) PCT/US2009/061498 21.10.2009 (87) WO 2010/048298 29.04.2010 
(30) 61/196,945      21.10.2008 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.04.2012 
(71) ONYX THERAPEUTICS, INC.  (US) 

249 E. Grand Avenue, South San Francisco, CA 94080, USA 
(72) KIRK, Christopher J. (US), DEMO, Susan D. (US), BENNETT, Mark K. (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Tổ hợp chứa chất ức chế proteasom peptit epoxyketon để điều 

trị bệnh ung thư và bệnh tự miễn 
  (57)     Sáng chế đề cập sản phẩm tổ hợp chứa peptit epoxyketon hoặc muối dược dụng của nó 

và một hoặc nhiều chất điều trị khác để điều trị bệnh ung thư và bệnh tự miễn, trong đó 
hiệu quả điều trị của tổ hợp này lớn hơn hiệu quả khi mỗi chất được sử dụng đơn lẻ. 
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(11) 32046 
(21) 1-2011-01633 (51) 7 B02C 13/04 
(22) 23.06.2011 (43) 25.01.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.06.2011 
(75) Lại Minh Chức  (VN) 

Số nhà (33),35 ngõ 53, phố Vũ Chí Thắng, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, thành phố 
Hải Phòng 

(54) Thiết bị xử lý kích thước và phân loại sơ cấp rác thải 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị dùng để xử lý kích thước và phân loại sơ cấp rác thải. Thiết 

bị này bao gồm các vách bên (1), trục máy được gắn các búa (2), pu-li truyền lực (3), 
các tấm che trên (4) và dưới (4'), trong đó trên các tấm che dưới (4') có các lỗ (11), cửa 
nạp rác (5) có dạng hình chữ nhật, bên trong có các thanh chắn rác (6), cửa xả rác (8) 
cũng có dạng hình chữ nhật, vách ngăn (7) nằm giữa cửa nạp rác (5) và cửa xả rác (8), 
tấm che điều chỉnh được (9) và các mấu (10).  
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(11) 32047 
(21) 1-2011-01684 (51) 7 C02F  1/00 
(22) 28.06.2011 (43) 25.01.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.06.2011 
(75) 1. Trần Hồng Côn  (VN) 

Số 7, B2, tập thể ĐHTH, 51 phố Cảm Hội, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 
2. Đồng Kim Loan  (VN) 
Số 7, B2, tập thể ĐHTH, 51 phố Cảm Hội, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

(54) Thiết bị lọc nước nhiều tầng 
  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị lọc nước nhiều tầng để lọc nước cấp sinh hoạt trở thành 

nước uống trực tiếp theo tiêu chuẩn nước uống đóng chai, thiết bị lọc nước này bao gồm 
bốn tầng vật liệu lọc được bố trí theo chiều dòng chảy của nước lần lượt là tầng than 
hoạt tính oxi hóa (3), tầng vật liệu đá ong biến tinh (4), tầng gốm xốp phủ nano FeOOH, 
MnO2 (5) và tầng đá ong biến tính phủ nano bạc (6). Các tầng lọc có tác dụng loại bỏ 
các chất hữu cơ, clo dư, kim loại nặng, asen, các ion có hại cho sức khỏe và các vi trùng, 
vi khuẩn gây bệnh nhưng vẫn giữ lại đầy đủ các khoáng chất cần thiết cho cơ thể.  
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(11) 32048 
(21) 1-2011-01764 (51) 7 F04D  29/056 
(22) 05.07.2011 (43) 25.01.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.07.2011 
(71) Công ty TNHH Nhật Linh  (VN) 

Đường Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. 
(72) Nguyễn Chí Linh (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Tuốc năng quạt điện 

  (57)    Sáng chế đề cập đến tuốc năng quạt điện, cụ thể là tuốc năng được chế tạo đặc biệt trong 
đó hai đầu tay đòn tuốc năng (2) dùng các vòng bi (4) và (6) để đảm bảo chuyển động 
nhẹ nhàng, tăng cường độ bền và sự hoạt động ổn định trong thời gian dài của quạt.  
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(11) 32049 
(21) 1-2011-01792 (51) 7 G01R 13/02 
(22) 08.07.2011 (43) 25.01.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.07.2011 
(71) Trường đại học công nghệ - đại học quốc gia Hà Nội  (VN) 

Nhà E3, 144 Xuân Thuỷ, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
(72) Vương Đạo Vy (VN), Đỗ Văn Hùng (VN), Mai Trường Giang  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO IP CO., LTD.) 
(54) Thiết bị đo dùng trong dạy học 

  (57)    Sáng chế đề xuất thiết bị đo các đại lượng vật lý dùng trong dạy học ở cấp phổ thông 
trung học, thiết bị đo này bao gồm bộ xử lý tín hiệu, màn hình hiển thị GLCD và các bộ 
đầu đo phù hợp với đại lượng vật lý cần đo. Bộ xử lý tín hiệu được làm thích ứng để có 
khả năng kết nối đồng thời (cùng một lúc) với bốn bộ đầu đo khác nhau, phân tích dữ 
liệu nhận được từ các bộ đầu đo và hiển thị trực tiếp kết quả đo trên các cửa sổ nhỏ trên 
màn hình GLCD. Mỗi bộ đầu đo được làm thích ứng để có thể đo một đại lượng vật lý 
t−ơmg ứng và vì thế thiết bị đo cho phép thay đổi các chủng loại đầu đo một cách linh hoạt.  
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(11) 32050 
(21) 1-2011-01834 (51) 7 A63B 1/00, 21/00, 23/00 
(22) 12.07.2011 (43) 25.01.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.07.2011 
(75) Dương Ngọc Thạch  (VN) 

224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Xà đơn ưỡn lưng đa năng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị xà đơn ưỡn lưng đa năng và phương pháp luyện tập, cụ thể 
là thiết bị thể dục, trị liệu và thẩm mỹ, bằng cách luyện tập trong tư thế tạo áp lực âm: 
đứng - nhón gót chân trên bệ nhón gót chân (18, 10i, 24, 25) đu xà trên xà đơn nhiều 
tầng (8) - trong lúc lưng ưỡn trên bệ ưỡn lăn lưng (9), lần lượt phối hợp với bốn phương 
án luyện tập: hít xà trên xà đơn ưỡn lưng - chạy bộ trên xà đơn ưỡn lưng - lắc eo trên xà 
đơn ưỡn lưng - xoay vặn cơ thể đảo chiều trên xà đơn ưỡn lưng.  
Xà đơn ưỡn lưng đa năng giúp cơ thể qua quá trình luyện tập tạo được thể lực; điều 
chỉnh thể hình cân đối; phát triển độ bên các cơ bắp nhất là các cơ cánh tay và làm săn 
chắc các cơ vùng bụng; tạo sự dẻo dai và chỉnh hình cho cột sống; mài mòn gai và vôi ở 
cột sống và ở các khớp cổ tay, khớp vai, khớp chỏ, khớp háng, khớp gối; phát triển chiều 
cao cho đối tượng trẻ đang độ tuổi trưởng thành; chống xẹp đĩa đệm giúp cân chỉnh lại 
cột sống sau quá trình vận động, lao động sai tư thế, sau quá trình vận động ở cường độ 
cao, hoặc ít vận động, nhờ đó trả lại chiều cao đã mất cho người đã trưởng thành; chống 
xẹp đĩa đệm, chống thoát vị đĩa đệm, ngăn chặn các chứng bệnh văn phòng như bệnh 
thoái hoá cột sống là một trong những căn bệnh phổ biến hiện nay.  
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(11) 32051 
(21) 1-2011-01846 (51) 7 F24F  11/00 
(22) 13.07.2011 (43) 25.01.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.07.2011 
(71) CHINA STEEL CORPORATION  (TW) 

NO. 1 CHUNG KANG RD., HSIAO KANG DIST., KAOHSIUNG, TAIWAN. 
(72) Fu-Tzong WU (TW), Hsin-Hsu CHEN (TW), Ming-Hsin SHEN (TW), Hsin-Chieh 

CHEN (TW) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Máy điều hòa nhiệt độ và phương pháp điều khiển hoạt động 

của máy này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến máy điều hoà nhiệt độ và phương pháp điều khiển hoạt động của 

nó, kiểm tra nhiệt độ tức thời bên ngoài máy điều hoà nhiệt độ, khi nhiệt độ bên ngoài 
máy hạ thấp đột ngột, thực hiện điều khiển lượng gió phát ra từ quạt giàn ngưng ngay 
lập tức để làm giảm lượng gió của quạt và tiếp tục cho quạt chạy trong khoảng thời gian 
nhất định sau đó dần dần nâng lên trở lại; phương pháp điều khiển hoạt động máy điều 
hoà nhiệt độ khi di chuyển nhanh từ vùng nóng sang vùng lạnh, lượng trao đổi nhiệt bên 
trong giàn ngưng thay đổi từ từ, tránh việc dừng máy theo chế độ bảo vệ do giảm đột 
ngột áp suất của giàn lạnh, duy trì hiệu suất hoạt động của máy điều hoà nhiệt độ và 
đảm bảo an toàn.  
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(11) 32052 
(21) 1-2011-01927 (51) 7 E02B 8/04, 7/00 
(22) 20.07.2011 (43) 25.01.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.07.2011 
(75) Trương Đình Dụ  (VN) 

121, Chùa Bộc, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(54) Cửa van tàu thủy 

  (57)    Sáng chế đề cập đến cửa van tàu thủy để khắc phục nhược điểm của các loại của van 
khác. Cửa van tàu thủy được làm bằng thép, gồm hệ khung dàn chứa nhiều cửa van con, 
tạo thành mặt kín ngăn nước, ở phần trên có dầm phao để làm nổi cửa van và để chịu 
uốn, cuối dầm phao đặt thiết bị tạo lực đẩy để đưa cửa ngược dòng chảy về vị trí đóng. 
Khi đóng cửa van ngược dòng chảy thì phải mở các cửa con để giảm lực cản mới đóng 
được cửa chính. Sau khi đã khóa được cửa chính, thì mới đóng các cửa con lại. Cửa van 
tàu thủy được chế tạo trong nhà máy và lắp đặt vào giữa các trụ pin của các cống ngăn 
triều lớn bằng kết cấu neo.  
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(11) 32053 
(21) 1-2011-01929 (51) 7 E02B 8/04 
(22) 20.07.2011 (43) 25.01.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.07.2011 
(75) Trương Đình Dụ  (VN) 

121, Chùa Bộc, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(54) Cửa van cung chìm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cửa van cung chìm. Kết cấu của nó gồm bản mặt cong bán kính (R) 
để chắn nước, được liên kết ngàm ở hai đầu với hai càng. Hai càng này liên kết với ổ 
quay trên trụ pin. Khi hai càng quay làm bản mặt cửa van quay để đóng và mở. Cửa van 
cung chìm có hai loại: Loại thứ nhất có bản mặt đơn hình cong tựa trên hệ khung dàn, 
được đóng mở bằng thiết bị kéo. Loại thứ hai có bản mặt cong là hộp dầm phao, được 
đóng mở bằng cách bơm nước vào dầm phao để mở và hút nước khỏi dầm phao để đóng. 
Cửa van cung chìm khi hạ xuống để mở thì nằm trong hố sau ngưỡng cống, nên được 
ứng dụng cho những sông sâu có ngưỡng cống đặt cao đủ để chứa nó. Loại cửa van này 
có hiệu quả hơn các loại cửa van khác.  
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(11) 32054 
(21) 1-2011-01937 (51) 7 A01D  34/63 
(22) 21.07.2011 (43) 25.01.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.07.2011 
(75) Bùi Trung Thành  (VN) 

222/25 - đường Lê Đức Thọ, phường 6, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị cắt và thu gom cây cỏ trên sông hồ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị cắt và thu gom cây cỏ trên sông hồ. Thiết bị này bao gồm: 
đầu cắt (cụm dao cắt) và băng tải (1), cơ cấu nâng hạ thuỷ lực (2), băng chuyền thứ hai 
(3), bánh xe nước (4), cơ cấu nâng hạ băng tải thứ hai (5), băng chuyền thứ ba (6), phao 
nổi (7), cụm gom rác (8), trong đó cụm dao cắt và băng tải (1) bao gồm cụm dao cắt 
đứng gồm hai dao bố trí dọc hai mép biên của băng tải thứ nhất và cụm dao cắt ngang 
được bố trí trước băng tải thứ nhất, ba cụm dao này được kết cấu thành cụm cắt hình chữ 
U để hoạt động kiểu cắt theo kiểu cắt tông đơ, chuyển động tịnh tiến qua lại. Các bánh 
xe nước (4) được dẫn động bằng hai mô tơ thuỷ lực để có thể được điều chỉnh số vòng 
quay độc lập với nhau. Cụm tay gom rác của thiết bị cắt và thu gom cỏ được kết cấu 
theo kiểu tháo lắp để khi thực hiện chức năng gom, vót rác hai dao cắt dọc hai bên được 
tháo ra và lắp cụm gom vào vào để tăng chiều rộng làm việc, và khi làm việc hai cụm 
gom sẽ mở ra một góc là 450, khi không làm việc thì cánh tay khép lại ở vị trí 00 so với 
phương thẳng đứng, hai khớp bản lề có chốt mở ra được khi không sử dụng, và có thể 
mở ra và dừng lại ở bất cứ vị trí nào trong khoảng 450.  
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(11) 32055 
(21) 1-2011-01938 (51) 7 G01G  3/00 
(22) 21.07.2011 (43) 25.01.2013 
(71) Công ty TNHH sản xuất cân Nhơn Hoà  (VN) 

516 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. 
(72) Lý Minh Khoa (VN) 
(54) Cân đồng hồ lò xo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cân đồng hồ lò xo, nhằm mục đích tạo ra cân đồng hồ lò xo có sai 
số ổn định trong khoảng sai số cho phép khi môi trường nhiệt độ thay đổi và làm gia 
tăng độ bền vững của cân, hợp kim có tính lưỡng kim được sử dụng để gắn vào bộ phận 
khuyết đại của cân đồng hồ lò xo và có bộ tấm giữ khung gồm ba chi tiết : giá đỡ tấm 
giữ khung (G), tấm giữ khung (T) và khung tải (K).  
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(11) 32056 
(21) 1-2011-02581 (51) 7 C12N  1/21,  15/52, C12P  7/40 
(22) 02.04.2010 (43) 25.01.2013 
(86) PCT/US2010/029728 02.04.2010 (87) WO/2010/115067 07.10.2010 
(30) 61/166,093       02.04.2009 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.09.2012 
(71) UNIVERSITY OF FLORIDA RESEARCH FOUNDATION, INC.  (US) 

223 Grinter Hall, Gainesville, FL 32611, United States of America 
(72) ZHANG, Xueli (CN), JANTAMA, Kaemwich (TH), MOORE, Jonathan, C. (US), 

JARBOE, Laura, R. (US), SHANMUGAM, Keelnatham, T. (US), lNGRAM, Lonnie, 
O'Neal (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Tế bào vi khuẩn và phương pháp sản xuất axit sucxinic nhờ sử 

dụng tế bào vi khuẩn này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến tế bào vi khuẩn để sử dụng làm chất xúc tác sinh học để sản xuất 

hiệu quả axit sucxinic và/hoặc sản phẩm khác từ nguyên liệu sinh học tái sử dụng, và 
phương pháp sản xuất axit sucxinic có sử dụng chúng. Chất xúc tác sinh học có hiệu quả 
rất cao để sản xuất axit sucxinic gắn với sự sinh trưởng và/hoặc sản phẩm khác từ nguồn 
dự trữ thức ăn carbohyđrat là kết quả của cả việc thao tác di truyền và sự tiến triển 
chuyển hóa. Cụ thể hơn, chất xúc tác sinh học theo sáng chế sản xuất axit sucxinic ở độ 
chuẩn và hiệu suất cao trong môi trường muối khoáng trong quy trình lên men theo mẻ có 
kiểm soát pH đơn giản mà không cần bổ sung bất kỳ nguyên liệu di truyền ngoại lai nào.  
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(11) 32057 
(21) 1-2011-02811 (51) 7 B28B 11/14 
(22) 20.10.2011 (43) 25.01.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.10.2011 
(71) Công Ty TNHH Thương Mại - Đầu Tư Thăng Tiến  (VN) 

Số 11/9, ngõ 259 Phố Vọng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Trung Thành (VN), Phạm Văn Thà (VN), Bùi Văn Kiên (VN) 
(54) Máy cắt gạch bê tông nhẹ bằng dây 

  (57)    Sáng chế đề cập đến máy cắt gạch bê tông nhẹ cho phép cắt khối bê tông nhẹ ướt bằng 
hai giàn dây cắt vuông góc đồng thời trong một lần cắt để giảm chi phí, thời gian và 
nhân công trong việc sản xuất gạch bê tông nhẹ, cho phép sử dụng máy dưới dạng máy 
di động hoặc đứng tại chỗ, tạo ra tính linh hoạt, năng suất cao, nâng cao chất lượng của 
gạch bê tông nhẹ dùng trong xây dựng.  
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(11) 32058 
(21) 1-2011-02933 (51) 7 B32B  7/12,  21/14,  21/04, B27D  

1/04, B32B  21/13, C09J  175/04, 
C08G  18/10 

(22) 26.04.2010 (43) 25.01.2013 
(86) PCT/EP2010/055503 26.04.2010 (87) WO2010/125012 04.11.2010 
(30) 09159168.5      30.04.2009 EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.10.2012 
(71) BASF SE  (DE) 

67056 Ludwigshafen, Germany 
(72) GENZ, Manfred (DE), SCHMIDT, Hans Ulrich (DE), PROZESKE, Timo (DE), 

MEYER, Stefan (DE), ROEDEL, Harald (DE), STRUBEL, Norbert (DE), GOERTZ, 
Johann (DE), LOEWER, Frank (DE), KOCH, Karl-Heinz (DE), KUSCU, Hasan (DE) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Nguyên liệu compozit  và đáy thiết bị chứa hoặc đáy rơ mooc 

được tạo ra từ nguyên liệu này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến nguyên liệu compozit có hai lớp hoặc nhiều hơn hai lớp gỗ chồng 

lên nhau để dùng làm yếu tố chống đỡ của các kết cấu xây dựng, hàng hải, phương tiện 
vận tải hoặc phương tiện hàng không, hệ thống nhà máy điện, mỏ hoặc đồ nội thất. Các 
lớp gỗ được liên kết với nhau bằng chất kết dính polyuretan chứa một prepolyme không 
có nhóm NCO tự do và các lớp gỗ này có cấu trúc chứa sợi libriform với tỷ lệ nằm trong 
khoảng từ  50 đến 70%. Sáng chế còn đề cập đến đáy thiết bị chứa hoặc đáy rơ mooc 
được tạo ra từ nguyên liệu compozit này.  
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(11) 32059 
(21) 1-2011-02948 (51) 7 H01R  13/658,  13/646, H01B  11/06 
(22) 01.04.2010 (43) 25.01.2013 
(86) PCT/US2010/029593 01.04.2010 (87) WO2010/114980 07.10.2010 
(71) JOHN MEZZALINGUA ASSOCIATES, INC.  (US) 

6176 East Molloy Road, East Syracuse, New York 13057, United States of America 
(72) Mary A. Krenceski (US) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Phương pháp chế tạo chất đàn hồi dẫn điện 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp chế tạo chất đàn hồi dẫn điện bằng cách phủ hoặc phủ 
theo cách phun bột dẫn điện lên trên một đế đàn hồi sử dụng chất phủ ngoài cùng có 
hoạt tính để pha loãng bột dẫn điện trước khi phun lên trên đế. Việc sử dụng chất phủ 
ngoài cùng có hoạt tính để pha loãng bột dẫn điện giúp tránh được việc sử dụng các 
thành phần hữu cơ không ổn định nguy hiểm như các dung môi để pha loãng bột dẫn 
điện và cải thiện độ gắn kết của bột dẫn điện với đế đàn hồi ngay khi lớp phủ bằng cách 
phun được sấy khô.  

 
  
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 

 

 
25 

(11) 32060 
(21) 1-2011-03024 (51) 7 A61K  36/06,  9/48, A61P  31/12 
(22) 07.04.2010 (43) 25.01.2013 
(86) PCT/IB2010/051513    07.04.2010 (87) WO/2010/116336 14.10.2010 
(30) 61/167,640    08.04.2009  US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.10.2012 
(71) 1. EU YAN SANG INTERNATIONAL LIMITED  (SG) 

269A South Bridge Road 058818 (SG) 
2. PT ETHICA INDUSTRI FARMASI  (ID) 
Jalan Pulo Gadung No. 6 Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta Timur (ID) 

(72) SUHARTO (ID), TRIYONO, Erwin Astha (ID) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Gạo men đỏ để điều trị bệnh do nhiễm virut sốt xuất huyết 

  (57)     Sáng chế đề xuất sản phẩm gạo men được sử dụng để làm chế phẩm điều trị cho vật chủ 
bị mắc bệnh do nhiễm virut sốt xuất huyết. Trong một phương án, gạo men đỏ được điều 
chế với nấm men Monascus purpureus.  
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(11) 32061 
(21) 1-2011-03046 (51) 7 A61K  9/107 
(22) 22.03.2010 (43) 25.01.2013 
(86) PCT/IN2010/000167 22.03.2010 (87) WO2010/116382 14.10.2010 
(30) 937/MUM/2009      08.04.2009 IN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.11.2011 
(71) CADILA HEALTHCARE LIMITED  (IN) 

Sarkhej-Bavla N.H. No. 8A, Moraiya, Tal Sanand, Dist. Ahmedabad 382 210, Gujarat, 
India 

(72) ROY, Sunilendu Bhushan (IN), SHEIKH, Shafiq (IN), KOTHARI, Jay  (IN), PATEL, 
Jitendra  (IN) 

(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Dược phẩm ổn định chứa diclofenac 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm ổn định chứa diclofenae hoặc muối của nó bao gồm các 
hạt kích cỡ nanô chứa diclofenac và muối của nó, trong đó dược phẩm này có sự khác 
biệt đáng kể trong một hoặc cả hai tỷ lệ và mức độ hấp thụ diclofenac hoặc muối của nó 
so với chế phẩm chứa diclofenac được bán trên thị trường với tên thương mại Voveranđ.  
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(11) 32062 
(21) 1-2011-03057 (51) 7 H01J  61/00 
(22) 09.11.2011 (43) 25.01.2013 
(30) 10-2011-0069236 13.07.2011 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.11.2011 
(71) 1. SANG IL SYSTEM CO., LTD.  (KR) 

223-561, Suknam-Dong, Seo-Gu, Incheon 404-824, Republic of Korea 
2. Seung-pyo Lee  (KR) 
B-103, 223-561, Suknam-Dong, Seo-Gu, Incheon 404-824, Republic of Korea 

(72) Seung-pyo Lee (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Đèn huỳnh quang catôt lạnh dùng để chiếu sáng 

  (57)    Sáng chế đề xuất đèn huỳnh quang catôt lạnh (CCFL) có thể được sử dụng làm nguồn 
chiếu sáng. CCFL bao gồm các điện cực catôt lạnh được bố trí ở cả hai đầu của ống thuỷ 
tinh, lớp huỳnh quang được tạo ra trên bề mặt trong của ống thuỷ tinh. Mỗi điện cực 
catôt lạnh bao gồm: đế kim loại được nối với các dầu trước của các dây dẫn chính để nối 
với nguồn điện; cuộn dây xoắn ốc được tạo ra bằng cách quấn xoắn ốc dây wolfram 
hoặc hợp kim wolfram theo hình cốc, cuộn dây xoắn ốc được nối với đế kim loại theo 
cách sao cho cuộn dây xoắn ốc thẳng đứng theo phương chiều dài của ống thuỷ tinh; và 
cuộn dây được phủ chất phát xạ được lồng vào trong cuộn dây xoắn ốc và được phủ chất 
phát xạ để tạo ra sự phát xạ electron.  
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(11) 32063 
(21) 1-2011-03141 (51) 7 C07D  401/12, A61K  31/444, A61P  

11/00,  11/08 
(22) 16.04.2010 (43) 25.01.2013 
(86) PCT/US2010/031356 16.04.2010 (87) WO/2010/123766 28.10.2010 
(30) 61/172,039       23.04.2009 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.10.2012 
(71) THERAVANCE, INC.  (US) 

901 Gateway Boulevard, South San Francisco, CA 94080, United States of America 
(72) HUGHES, Adam (GB), BYUN, Daniel (US), CHEN, Yan  (CN), FLEURY, Melissa 

(CA), JACOBSEN, John, R. (US), STANGELAND, Eric, L. (US), WILSON, Richard, 
D. (GB), YEN, Rose (CA) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất diamit có hoạt tính đối kháng thụ thể muscarinic và 

hoạt tính chủ vận thụ thể giải phóng adrenalin beta-2 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức I:  

 

 
 
 
hoặc muối dược dụng của nó. Các hợp chất này có hoạt tính đối kháng thụ thể 
muscarinic và hoạt tính chủ vận thụ thể giải phóng adrenalin β2. Ngoài ra, sáng chế còn 
đề cập đến dược phẩm chứa các hợp chất này, quy trình và chất trung gian để điều chế 
hợp chất này.  
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(11) 32064 
(21) 1-2011-03264 (51) 7 A61K  39/12,  39/145, C07K  14/11, 

G01N  33/53 
(22) 26.05.2010 (43) 25.01.2013 
(86) PCT/EP2010/057221 26.05.2010 (87) WO/2010/136476 02.12.2010 
(30) 09161368.7 28.05.2009 EP 

61/181,835 28.05.2009 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.09.2012 
(71) ABBOTT BIOLOGICALS B.V.  (NL) 

C.J. van Houtenlaan 36 NL-1381 CP Weesp, The Netherlands 
(72) SCHOEN, Pieter Joseph (BE), KERSTEN, Alexander Jeroen (NL), MEDEMA, Jeroen 

Kristiaan (US), THUS, Johannes Lambertus Gerardus (NL) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp kiểm tra sự có mặt của các tác nhân ngoại lai 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp kiểm tra sự có mặt của các tác nhân ngoại lai trong 
chế phẩm chứa ít nhất một hoạt chất và quy trình sản xuất dược phẩm bằng cách sử dụng 
phương pháp này. 

 
 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 

 

 
30 

(11) 32065 
(21) 1-2011-03386 (51) 7 C07D  401/14,  403/04,  403/14,  

405/14,  409/14,  413/04,  417/04,  
417/14,  495/04, A61K  31/4178,  
31/4188, A61P  31/12 

(22) 12.05.2010 (43) 25.01.2013 
(86) PCT/US2010/034600 12.05.2010 (87) WO/2010/132601 18.11.2010 
(30) 61/177,972 13.05.2009 US 

61/224,745 10.07.2009 US 
61/238,760 01.09.2009 US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.11.2012 
(71) 1. GILEAD SCIENCES, INC.  (US) 

333 Lakeside Drive, Foster City, California 94404, United States of America 
2. KIM, CHOUNG, U.  (US) 
333 Lakeside Drive, Foster City, California 94404, United States of America 

(72) GUO, Hongyan (CN), KATO, Darryl (US), KIRSCHBERG, Thorsten, A. (DE), LIU, 
Hongtao (CN), LINK, John, O. (US), MITCHELL, Michael, L. (US), PARRISH, Jay, 
P. (US), SQUlRES, Neil (CA), SUN, Jianyu (CA), TAYLOR, James (US), BACON, 
Elizabeth, M. (US), CANALES, Eda (US), CHO, Aesop (US), COTTELL, Jeromy, J. 
(US), DESAI, Manoj, C. (US), HALCOMB, Randall, L. (US), KRYGOWSKI, Evan, S. 
(US), LAZERWITH, Scott, E. (US), LIU, Qi (CN), MACKMAN, Richard (GB), 
PYUN, Hyung-Jung (KR), SAUGIER, Joseph, H. (US), TRENKLE, James, D. (US), 
TSE, Winston, C. (US), VIVIAN, Randall, W. (US), SCHROEDER, Scott, D. (US), 
WATKINS, William, J. (GB), XU, Lianhong (US), YANG, Zheng-Yu (CN), KELLAR, 
Terry (US), SHENG, Xiaoning (US), CLARKE, Michael, O'Neil, Hanrahan (US), 
CHOU, Chien-hung (US), GRAUPE, Michael (AT), JIN, Haolun (CA), MCFADDEN, 
Ryan (US), MISH, Michael, R. (US), METOBO, Samuel, E. (XX), PHILLIPS, Barton, 
W. (US), VENKATARAMANI, Chandrasekar (IN) 

(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Hợp chất kháng virut và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất kháng virut, dược phẩm chứa hợp chất này. Sáng chế cũng 
đề cập đến các hợp chất trung gian hữu ích dùng trong quy trình điều chế hợp chất nêu trên. 
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(11) 32066 
(21) 1-2011-03550 (51) 7 F16L  33/207,  13/14 
(22) 01.06.2010 (43) 25.01.2013 
(86) PCT/AT2010/000191  01.06.2010 (87) WO 2011/097658 18.08.2011 
(30) A 180/2010       10.02.2010 AT 
(71) KE-KELIT KUNSTSTOFFWERK GESELLSCHAFT M.B.H.  (AT) 

Ignaz-Mayer-StraBe 17, A-4020 Linz (AT) 
(72) RATSCHMANN, Elmar (AT) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Bộ phận nối ống nhựa với ống nối 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ phận nối ống nhựa (1) với ống nối (2) bao gồm đầu nối (4) của 
ống nhựa (1) được tạo ra với mặt vát phía trước (8) ít nhất trong vùng đường kính trong, 
được bắt chặt theo hướng kính ở giữa ống nối (2) và ống lồng kẹp chặt (3) với ít nhất 
một vòng đệm bịt chặt (5) được chèn vào ống nối được gia công mặt định hình (2). 
Nhằm tạo ra các điều kiện nối có lợi, tốt hơn là ống nối (2) có ít nhất một phần hãm nhô 
theo hướng kính ra phía ngoài (14) dịch chuyển được theo hướng kính vào phía trong 
nhờ mặt vát phía trước (8) trong vùng đường kính trong của đầu nối (4), phần hãm (14) 
nằm phía trước vòng đệm bịt chặt (5) khi nhìn theo hướng lắp vào.  
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(11) 32067 
(21) 1-2011-03551 (51) 7 F16L  33/00 
(22) 14.01.2011 (43) 25.01.2013 
(86) PCT/AT2011/000020 14.01.2011 (87) WO 2011/097659 18.08.2011 
(30) A 181/2010      10.02.2010 AT 
(71) KE-KELIT KUNSTSTOFFWERK GESELLSCHAFT M.B.H.  (AT) 

Ignaz-Mayer-StraBe 17, A-4020 Linz (AT) 
(72) RATSCHMANN, Elmar (AT) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Bộ phận nối để nối ống nhựa 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ phận nối để nối ống nhựa (1) bao gồm ống nối (2) tiếp nhận ống 
nhựa (1) và tạo mặt côn ngoài (6) mở rộng về phía đầu ống nối tự do, ở giữa mặt côn 
ngoài và cữ chặn hướng theo đường tâm (11), vòng kẹp mở rộng (5) có các vấu hãm nhô 
ra phía ngoài (7) có thể được đẩy lên mặt côn ngoài (6) được tạo ra được đỡ qua vòng đỡ 
(9) trên cữ chặn hướng theo đường tâm (11) của ống nối (2) và có ống lồng (4) ăn khớp 
trên mặt bích hãm (3) của ống nối (2) theo kiểu chịu ứng suất kéo và bịt kín ống nhựa 
(1), được đẩy lên ống nối (2). Nhằm tạo các điều kiện lắp ráp có lợi, vòng đệm bằng cao 
su đàn hồi (8) được đặt ở giữa vòng kẹp mở rộng (5) và vòng đỡ (9), với vòng kẹp mở rộng 
(5), vòng đỡ (9) và vòng đệm đàn hồi (8) được đấu nối với nhau theo kiểu chống cắt.  
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(11) 32068 
(21) 1-2011-03644 (51) 7 A61K  38/48, A61P  15/16 
(22) 14.06.2010 (43) 25.01.2013 
(86) PCT/BR2010/000207 14.06.2010 (87) WO2011/011843 03.02.2011 
(30) PI0902699-1       28.07.2009 BR 
(75) VIVACQUA MARCELO  (BR) 

Av. Francisco Mardegan 290, Cachoeiro de Itapemirim - ES, Cep: 29314-100, Brazil 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp hóa học không nhằm mục đích trị liệu để triệt 

sản và làm mất dục tính ở động vật có vú giống đực 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp hoá học không nhằm mục đích trị liệu để triệt sản và 

làm mất dục tính của động vật có vú giống đực như bò, cừu, dê, ngựa, chó, mèo và 
người. Phương pháp theo sáng chế sử dụng dung dịch chứa chất hoá xơ cứng (axit laetic) 
và enzym (papain). Enzym này gây ra sự tiêu huỷ mô tinh hoàn, tăng cường hoạt động 
hoại tử của axit và làm cho nó tác động nhanh hơn và hiệu quả hơn. Sự kết hợp hai hoạt 
chất này kích thích phản ứng gây viêm cấp tính cùng với sự phân rã nhanh được đặc tả 
bởi việc xơ hoá cơ quan. Tác dụng này dẫn đến làm mất các chức năng giao hợp và sinh 
tính đực, gây ra vô sinh và mất dục tính. Phương pháp triệt sản sinh học này được tiến 
hành dễ dàng, không gây đau nhức trong hoặc sau khi tiêm, và không đòi hỏi việc chăm 
sóc bổ sung, ít bị stress hơn và có mức tăng cân cao.  
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(11) 32069 
(21) 1-2011-03664 (51) 7 A61K 9/08, 31/337, A61P  35/00 
(22) 22.10.2010 (43) 25.01.2013 
(86) PCT/CN2010/077996  22.10.2010 (87) WO 2011/047637 28.04.2011 
(30) 200910070931.8       23.10.2009 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.12.2012 
(71) TIANJIN TASLY GROUP CO., LTD.  (CN) 

Tasly Modern TCM Garden, Pu Jihe East Road No. 2, Beichen District, Tianjin 
300410, China 

(72) CHEN, Jianming (CN), GAO, Baoan (CN), DENG, Li (CN), YANG, Qiuxia (CN), 
SUN, Jing (CN), LIU, Wei (CN), GU, Peng (CN), ZHANG, Yingying (CN), ZHANG, 
Jialiang (CN) 

(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Dược phẩm taxan dạng dung dịch chứa chất điều chỉnh độ pH, 

phương pháp bào chế, kit chứa nó và dược phẩm chứa taxan 
này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm taxan dạng dung dịch, phương pháp bào chế, chế phẩm 
chứa dung dịch nói trên và bộ kit kết hợp dược dụng chứa dung dịch đó. Dược phẩm 
taxan dạng dung dịch nói trên chứa taxan, chất điều chỉnh độ pH và dung môi, trong đó 
chất điều chỉnh độ pH là axit tan trong nước.  
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(21) 1-2011-03685 (51) 7 C07D  487/04,  403/12, A61K  

31/437, A61P  35/00 
(22) 02.07.2010 (43) 25.01.2013 
(86) PCT/US2010/040906 02.07.2010 (87) WO2011/003065 06.01.2011 
(30) 61/222,918      02.07.2009 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.12.2012 
(71) GENENTECH, INC.  (US) 

1 DNA Way, South San Francisco, California 94080, United States of America 
(72) GIBBONS, Paul (US), HANAN, Emily (US), LIU, Wendy (CN), LYSSIKATOS, 

Joseph P. (US), MAGNUSON, Steven R. (CA), MENDONCA, Rohan (US), PASTOR, 
Richard (US), RAWSON, Thomas E. (US), SIU, Michael (US), ZAK, Mark E. (CA), 
ZHOU, Aihe (US), ZHU, Bing-Yan (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất pyrazolopyrimidin để ức chế janus kinaza (JAK) 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I), chất đồng phân đối ảnh, chất đồng phân 
không đối quang, chất hỗ biến hoặc các muối dược dụng của chúng, trong đó R1, R2 và 
R3 có ý nghĩa như được xác định trong bản mô tả, là hữu ích dùng làm chất ức chế của 
một hoặc nhiều Janus kinaza. Ngoài ra, sáng chế còn đề xuất dược phẩm chứa hợp chất 
có công thức (I) và chất mang, tá dược hoặc chất dẫn thuốc dược dụng, dùng để điều trị 
hoặc làm giảm mức độ nghiêm trọng của bệnh hoặc tình trạng bệnh phản ứng với sự ức 
chế của hoạt tính Janus kinaza ở bệnh nhân.  
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(22) 21.06.2010 (43) 25.01.2013 
(86) PCT/EP2010/058709 21.06.2010 (87) WO2011/003725 13.01.2011 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.12.2012 
(71) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, the Netherlands 
(72) Ali Ebrahim ALAWADY (DE), Bernard GRIMM (DE), Hendrikus Theodorus 

Wilhelmus Maria van der HIJDEN (NL) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Phương pháp điều chế vật liệu thực vật và các thực phẩm 

  (57)    Sáng chế liên quan đến phương pháp điều chế nguyên liệu thực vật, trong đó thực vật 
sống được xử lý bằng xytokinin trước khi thu hoạch. Sáng chế liên quan đén phương 
pháp điều chế thực phẩm, cũng như các thực phẩm bao gồm các nguyên liệu thực vật. 
ưu điểm của phương pháp này là ở chỗ nguyên liệu thực vật vẫn còn tươi lâu trong khi 
bảo quản thực phẩm.  
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(11) 32072 
(21) 1-2012-00054 (51) 7 C07D  213/69, A61K  31/444, C07D  

239/46,  401/10, A61K  31/4439, 
A61P  31/12, C07D  401/04,  401/14,  
403/10 

(22) 08.06.2010 (43) 25.01.2013 
(86) PCT/EP2010/057958 08.06.2010 (87) WO2010/142656 16.12.2010 
(30) 61/185,460 09.06.2009 US 

61/263,351 21.11.2009 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.11.2012 
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG  (CH) 

Grenzacherstrasse 124, CH-4070 Basel, Switzerland 
(72) DE VICENTE FIDALGO, Javier  (ES), LI, Jim  (US), SCHOENFELD, Ryan Craig  

(US), TALAMAS, Francisco Xavier  (US), TAYGERLY, Joshua Paul Gergely (US) 
(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Hợp chất dị vòng kháng virut và dược phẩm chứa nó 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I):  
 

  
 

Trong đó R1, R2, R3, R4, X1, X2, X3 và X4 là như được xác định trong bản mô tả làm các 
chất ức chế polymeraza NS5b virut viên gan C. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến dược 
phẩm để điều trị bệnh nhiễm virut viêm gan C và để ức chế sự sao chép của HCV. 
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(11) 32073 
(21) 1-2012-00163 (51) 7 H03M  7/30, G10L  19/00 
(22) 18.06.2010 (43) 25.01.2013 
(86) PCT/KR2010/003975 18.06.2010 (87) WO/2010/147436 23.12.2010 
(30) 10-2009-0055113 19.06.2009 KR 

10-2009-0056301 24.06.2009 KR 
10-2009-0100457 21.10.2009 KR 
10-2009-0122733 10.12.2009 KR 
10-2010-0000281 04.01.2010 KR 
10-2010-0000643 05.01.2010 KR 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.01.2012 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 442-742, Republic of 
Korea 

(72) CHOO, Ki Hyun (KR), KIM, Jung-Hoe (KR), OH, Eun Mi (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị và phương pháp mã hóa, giải mã thuật toán dựa trên 

thuộc tính 
  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị và phương pháp mã hoá thuật toán dựa vào thuộc tính và thiết 

bị và phương pháp giải mã thuật toán dựa vào thuộc tính. Thiết bị giải mã thuật toán dựa 
vào thuộc tính có thể xác định một thuộc tính của bộ dữ liệu N hiện hành để được giải 
mã, xác định thuộc tính bit có trọng số lớn nhất (MSB- most significant bit) tương ứng 
với ký hiệu MSB của bộ dữ liệu N hiện hành, và xác định mẫu xác suất nhờ sử dụng 
thuộc tính của bộ dữ liệu N và thuộc tính MSB. Sau đó, thiết bị giải mã thuật toán dựa 
vào thuộc tính có thể thực hiện giải mã trên MSB dựa vào mẫu xác suất được xác định, 
và thực hiện giải mã trên bit có giá trị nhỏ nhất (LSB - least significant bit) dựa vào 
chiều sâu bit của LSB thu được từ quy trình giải mã trên mã thoát.  
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(11) 32074 
(21) 1-2012-00208 (51) 7 A61K  31/4439,  9/24,  19/02, A61P  

29/00 
(22) 23.06.2010 (43) 25.01.2013 
(86) PCT/SE2010/050712 23.06.2010 (87) WO2010/151216 29.12.2010 
(30) 61/220,420 25.06.2009 US 

61/225,970 16.07.2009 US 
61/310,525 04.03.2010 US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.12.2012 
(71) 1. ASTRAZENECA AB  (SE) 

S-151 85 Sodertalje, Sweden 
2. POZEN INC.   (US) 
1414 Raleigh Road, Chapel Hill, NC 27517, United States of America 

(72) AULT Brian  (US), HWANG Clara (US), ORLEMANS Everardus (NL), 
PLACHETKA John R.  (US), SOSTEK Mark  (US) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dược phẩm dạng liều đơn vị dùng để điều trị bệnh hoặc rối 

loạn ở bệnh nhân có nguy cơ bị loét do dùng thuốc kháng 
viêm không steroit (NSAID) 

  (57)    Sáng chế đề cập đến dược phẩm dạng liều đơn vị chứa naproxen, hoặc muối dược dụng 
của chúng, và esomeprazol, hoặc muối dược dụng của chúng để điều trị bệnh hoặc rối 
loạn ở bệnh nhân có nguy cơ bị loét do dùng thuốc kháng viêm không steroit (NSAID - 
Nonsteroidal Antiinflammatory Drugs).  
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(21) 1-2012-00307 (51) 7 A23L  1/314 
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(71) PROTEUS INDUSTRIES, INC.  (US) 

15 Great Republic Drive, Gloucester, MA 01930, United States of America 
(72) KELLEHER Stephen D. (US), FlELDING William R. (US), SAUNDERS Wayne S. 

(US), WlLLIAMSON Peter G. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm protein của mô cơ của động vật, quy trình lưu giữ 

độ ẩm trong mô cơ của động vật và quy trình điều chế chế 
phẩm nước protein của mô cơ động vật 

  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình lưu giữ độ ẩm trong thực phẩm đã được chế biến hoặc 
thực phẩm đã được làm tan bằng cách bổ sung vào thực phẩm này huyền phù nước của 
protein của cơ động vật thu được từ mô cơ của động vật. Huyền phù nước này thu được 
bằng cách phối trộn mô cơ động vật mô đã được nghiền với bazơ dùng trong thực phẩm 
để tạo ra dung dịch nước axit của protein của cơ động vật. Dung dịch axit này được phối 
trộn với axit dùng trong thực phẩm để kết tủa protein trong chế phẩm nước. Tiếp theo 
protein đã được kết tủa này được nghiền để tạo thành huyền phù nước của protein của cơ 
động vật đã được nghiền. Sáng chế cũng đề cập đến quy trình điều chế chế phẩm nước 
protein của mô cơ động vật và chế phẩm thu được từ quy trình này.  

 
 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 

 

 
41 

(11) 32076 
(21) 1-2012-00308 (51) 7 A23B  4/12,  4/14 
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(71) PROTEUS INDUSTRIES, INC.  (US) 
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(72) KELLEHER Stephen D. (US), FlELDING William R. (US), SAUNDERS Wayne S.  

(US), WILLIAMSON Peter G. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm protein của mô cơ của động vật, quy trình lưu giữ 

độ ẩm trong mô cơ của động vật và quy trình điều chế chế 
phẩm nước protein của mô cơ động vật 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình lưu giữ độ ẩm trong thực phẩm đã được chế biến và thực 
phẩm đã được làm tan bằng cách bổ sung vào thực phẩm này huyền phù nước của 
protein của cơ động vật thu được từ mô cơ của động vật. Huyền phù nước này thu được 
bằng cách phối trộn mô cơ động vật mô đã được nghiền với bazơ dùng trong thực phẩm 
để tạo ra dung dịch nước bazơ của protein của cơ động vật. Dung dịch bazơ này được 
phối trộn với axit dùng trong thực phẩm để kết tủa protein trong chế phẩm nước. Tiếp 
theo protein đã được kết tủa này được nghiền để tạo thành huyền phù nước của protein 
của cơ động vật đã được nghiền. Sáng chế cũng đề cập đến quy trình điều chế chế phẩm 
nước protein của mô cơ động vật và chế phẩm thu được từ quy trình này.  

 
 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 

 

 
42 

(11) 32077 
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HUTSON, Craig  (US), GALLAGHER, Timothy J.  (US), HAVLIK, Steven E.  (US), 
ALI, Zeinab  (US) 

(74) Văn phòng Luật sư MINERVAS (MINERVAS) 
(54) Phương pháp làm lơ lửng flavonoit trong đồ uống 

  (57)     Được bộc lộ là phương pháp làm lơ lửng flavonoit đã được làm vi hạt trong đồ uống 
bằng cách cho navonoit đã được làm vi hạt và ít nhất một tác nhân tạo huyền phù vào 
trong đồ uống. Hợp phần gồm có querxetin đã được làm vi hạt và tác nhân tạo huyền 
phù cũng được bộc lộ.  
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(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 442-742, Republic of 
Korea 

(72) Min-Woo PARK (KR), Dae-Sung CHO  (KR), Woong-Il CHOI  (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị mã hóa và giải mã tín hiệu viđeo nhiều 

góc nhìn 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị mã hoá tín hiệu viđeo nhiều góc nhìn cùng 

với phương pháp và thiết bị giải mã tín hiệu viđeo nhiều góc nhìn để cung cấp dịch vụ tín 
hiệu viđeo nhiều góc nhìn. Phương pháp mã hoá tín hiệu viđeo nhiều góc nhìn bao gồm 
các bước: mã hoá hình ảnh lớp cơ bản sử dụng bộ mã hoá-giải mã viđeo bất kỳ; tạo ra 
hình ảnh dự báo sử dụng ít nhất một trong số hình ảnh lớp cơ bản đã tái tạo và hình ảnh 
lớp đã tái tạo có góc nhìn khác với góc nhìn của hình ảnh lớp cơ bản; và mã hoá tín hiệu 
dư trên hình ảnh lớp có góc nhìn khác sử dụng hình ảnh dự báo.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.12.2012 
(71) FIRST SOLAR, INC.  (US) 

28101 Cedar Park Boulevard, Perrysburg, OH 43551, United States of America 
(72) DAUSON, Douglas  (US), MILLS, Scott  (US), PASHMAKOV, Boil (US), ROBERTS, 

Dale  (US), ZHAO, Zhibo (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Đế quang điện, phương pháp sản xuất đế quang điện và thiết bị 

quang điện 
  (57)    Sáng chế đề xuất tế bào năng lượng mặt trời có lớp oxit dẫn điện trong suốt được pha 

tạp. Lớp oxit dẫn điện trong suốt được pha tạp này có thể cải thiện hiệu suất của các tế 
bào năng lượng mặt trời gốc CdTe hoặc các tế bào năng lượng mặt trời thuộc các loại 
khác. Ngoài ra, sáng chế còn đề xuất đế quang điện chứa lớp oxit dẫn điện trong suốt, 
phương pháp sản xuất đế quang điện này và thiết bị quang điện.   
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(72) HALIM, Nor Hadhirah Bt (MY), MOHAMAD IBRAHIM, Jamal Mohamad Bin (MY), 
MOHD SHAFIAN, Siti Rohaida Binti (MY), MISRA, Dr. Sanjay  (MY), SINGH, 
Kulwant  (MY) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp loại bỏ chất lắng đọng hữu cơ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp loại bỏ chất lắng đọng hữu cơ như sáp, asphanten và 
nhựa trong giếng khoan dầu, và ống khai thác và ống vận chuyển dầu. 
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Ds Block, IHC Complex, Lodhi Road, New Delhi 110 003, India 
(72) NUTAN, Kaushik (IN) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Chế phẩm sinh học diệt loài gây hại, chế phẩm sinh học kiểm 

soát loài gây hại bao gồm hỗn hợp của chế phẩm sinh học diệt 
loài gây hại và phương pháp để thu được chế phẩm sinh học 
diệt loài gây hại 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm sinh học diệt loài gây hại được phân lập từ các bộ phận 
của cây/các dịch chiết từ các bộ phận của cây thuộc nhóm cây bao gồm các cây 
Eucalyptus đã được chọn. Sáng chế cũng đề cập đến chế phẩm sinh học kiểm soát loài 
gây hại bao gồm hỗn hợp của chế phẩm sinh học diệt loài gây hại được sử dụng kết hợp 
với nhiều chế phẩm như được thể hiện trong phần mô tả.  

Sáng chế còn đề cập đến phương pháp phân lập và mô tả đặc tính của các chế 
phẩm sinh học diệt loài gây hại mới thu được từ các giống cây Eucalyptus có khả năng 
tạo ra các chất kiểm soát sinh học hiệu quả và/hoặc các chất quản lý kiểm soát loài gây 
hại.  

Sáng chế đề xuất phương pháp phân lập các chế phẩm sinh học diệt loài gây hại 
mà chúng được biết đến là có các tính chất diệt loài gây hại và được dẫn xuất từ các 
nguồn tự nhiên có nguồn gốc sinh học. Cụ thể hơn, sáng chế mô tả sự phân lập và mô tả 
đặc tính, bao gồm nhưng không giới hạn ở, các chế phẩm sinh học diệt loài gây hại mới 
có các đặc tính diệt loài gây hại cùng với các đặc tính dược lý quan trọng để tạo ra các 
chất kiểm soát sinh học hiệu quả.  
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(54) Hợp chất dime pyrolo[1,4]benzodiazepin ở dạng liên hợp dùng 

làm chất chống ung thư, quy trình điều chế và dược phẩm 
chứa nó 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất dime pyrolo[1,4]benzodiazepin ở dạng liên hợp có công 
thức (I) :  
 
 

 
 
Hợp chất này có thể dùng làm chất chống ung thư.  
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(72) SPROGOE, Kennett (DK), CLEEMANN, Felix (DE), HERSEL, Ulrich (DE), 
KADEN-VAGT, Silvia (DE), LEBMANN, Torben (DE), RAU, Harald (DE), WEGGE, 
Thomas (DE) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Dược phẩm chứa insulin tác dụng kéo dài, phương pháp bào chế 

và bộ kit chứa dược phẩm này 
  (57)   Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất insulin ở nồng độ đủ để duy trì mức độ 

hiệu quả trong điều trị của hợp chất insulin trong huyết tương trong ít nhất 3 ngày, đặc 
trưng ở chỗ, có đặc điểm dược động học in vivo hầu như không có sự giải phóng ồ ạt 
hợp chất insulin. Sáng chế còn đến cập đến phương pháp bào chế và bộ kit chứa dược 
phẩm nói trên.  
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(72) NOLL Werner (DE), KREUTZ Patrick (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị để xử lý bề mặt với trạm thử nghiệm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị xử lý các bề mặt của các vật thể có tiết diện ngang hình tròn 
và ít nhất một thành ngoài dẫn điện riêng phần, bao gồm các trạm xử lý; và cơ cấu cấp 
bao gồm các cơ cấu đỡ để đỡ các vật thể cần được xử lý trong đó cơ cấu cấp có cấu tạo 
để vận chuyển các vật thể được đỡ bởi cơ cấu đỡ tương ứng theo trình tự đã được định 
thời từ trạm xử lý này đến trạm xử lý kia, trong đó một trong số trạm xử lý là trạm thử 
nghiệm và bao gồm nguồn điện áp, điện cực nối với nguồn điện áp và bộ xử lý, trong đó 
bộ xử lý này có cấu tạo để dò các thay đổi điện áp giữa điện cực và vật thể tương ứng bố 
trí ở trạm thử nghiệm tương ứng. Sáng chế còn đề cập đến trạm thử nghiệm có cấu tạo 
như vậy dùng cho thiết bị xử lý các bề mặt của các vật thể có tiết diện ngang hình tròn 
và ít nhất một thành ngoài dẫn điện riêng phần và đề cập đến phương pháp xử lý các bề 
mặt của các vật thể có tiết diện ngang hình tròn và ít nhất một thành ngoài dẫn điện 
riêng phần.  

 
  
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 

 

 
50 

(11) 32085 
(21) 1-2012-00577 (51) 7 H04N  7/24,  7/26 
(22) 06.08.2010 (43) 25.01.2013 
(86) PCT/US2010/044780 06.08.2010 (87) WO/2011/017661 10.02.2011 
(30) 61/232,272 07.08.2009 US 

61/248,738 05.10.2009 US 
61/266,861 04.12.2009 US 
12/757,231 09.04.2010 US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.03.2012 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121, United States of America 

(72) CHEN, Ying (CN), CHEN, Peisong (US), KARCZEWICZ, Marta (PL) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị báo hiệu đặc tính của điểm làm việc 

theo chuẩn mã hóa viđeo nhiều hình 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các thiết bị viđeo nguồn và đích có thể sử dụng các cấu trúc dữ liệu 

đề báo hiệu chi tiết của điểm làm việc trong dòng bit hệ thống chuẩn nhóm chuyên gia 
hình ảnh động (MPEG-2 - Motion Picture Experts Group). Theo một ví dụ, sáng chế đề 
cập đến thiết bị bao gồm bộ dồn kênh để tạo dựng cấu trúc dữ liệu tương ứng với điểm 
làm việc chuẩn mã hoá viđeo nhiều hình (MVC - Multi-View Video Coding) của dòng 
bit chuẩn hệ thống MPEG-2, trong đó cấu trúc dữ liệu này báo hiệu giá trị khả năng kết 
xuất mô tả khả năng kết xuất cần được đáp ứng bởi thiết bị thu để sử dụng điểm làm 
việc MVC, giá trị khả năng giải mã mô tả khả năng giải mã cần được đáp ứng bởi thiết 
bị thu để sử dụng điểm làm việc MVC, và giá trị tốc độ bit mô tả tốc độ bit của điểm 
làm việc MVC, và để đưa cấu trúc dữ liệu vào dòng bit, và giao diện đầu ra để đưa ra 
dòng bit có cấu trúc dữ liệu này.  
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Phương pháp sản xuất heparosan từ E. coli K5 và heparosan 

được sản xuất bằng phương pháp này 
  (57)    Phương pháp sản xuất heparosan từ môi trường lên men chứa E. coli K5 thích hợp cho 

sản xuất công nghiệp, thể hiện sản lượng và độ tinh khiết vượt trội, thể tích canh trường 
nhỏ hơn, phát triển nhanh hơn, và chi phí thấp hơn.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Dược phẩm để ngăn ngừa lạm dụng thuốc 

  (57)    Sáng chế đề cập đến viên cốm chứa nhân rắn mà hoạt chất sẽ được mang trên đó, nhân 
rắn này tốt hơn là được chọn từ các chất mang không tan, viên cốm nêu trên còn chứa 
các hợp chất sau đây, được mang trên nhân rắn này : một hoặc nhiều chất tạo màu, một 
hoặc chất màu kim loại, một hoặc nhiều hợp chất giải phóng khí, và tuỳ ý một hoặc 
nhiều chất gây đắng.  
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(54) Thiết bị giải mã và phương pháp dùng thiết bị giải mã để đồng 

bộ hoá sự kết xuất hình ảnh các nội dung được nhận thông 
qua các mạng khác nhau 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp giải mã nội dung chứa âm thanh/hình ảnh được truyền 
qua mạng băng thông rộng. Phương pháp dựa trên sự giải mã nhanh các khung thứ nhất 
của nhóm hình ảnh mà không kết xuất hình ảnh nếu nhóm hình ảnh đến quả trễ để được 
kết xuất hình ảnh đồng bộ với nội dung chứa âm thanh/hình ảnh được nhận thông qua 
mạng đại chúng. Phương pháp cho phép sự kết xuất hình ảnh đồng bộ hoá các nội dung 
được nhận tương ứng thông qua mạng đại chúng và mạng băng thông rộng càng sớm 
càng tốt cho người xem.  
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Cơ cấu cung cấp chất lỏng và thiết bị tạo hình ảnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu cung cấp chất lỏng bao gồm: đường dẫn cung cấp cung cấp 
chất lỏng đến nhiều phần phun mỗi chúng phun chất lỏng từ các vòi phun; đường dẫn 
nhánh được phân nhánh từ đường dẫn cung cấp và chất lỏng tuần hoàn qua đường nhánh 
này; khối bộ đệm được bố trí trên đường dẫn nhánh và giảm bớt các thay đổi bất thường 
áp suất được xảy ra trong chất lỏng trên đường dẫn nhánh; và khối thay đổi đường dẫn 
bằng khối bộ đệm để khối thay đổi đóng chất đường dẫn bằng khối bộ đệm trong lúc bảo 
trì để xả chất lỏng ra ngoài từ các vòi phun của các phần phun. Chất lỏng được xả ra 
trong lúc bảo trì lớn hơn về lượng so với chất lỏng được xả ra trong lúc hoạt động bình 
thường.  
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(54) Mực hiện hình ảnh tĩnh điện, bộ phận hiện hình ảnh tĩnh điện, 

hộp mực, môđun xử lý, thiết bị tạo hình ảnh và phương pháp 
tạo hình ảnh 

  (57)    Sáng chế đề cập đến mực hiện hình ảnh tĩnh điện bao gồm: hạt mực chứa sắc tố và nhựa 
kết dính; và phụ gia bên ngoài trên hạt mực, trong đó phụ gia bên ngoài chứa các hạt 
silic, các hạt sơ cấp của các hạt silic có đường kính hạt trung bình từ 70nm đến 400nm, 
chỉ số phân bố kích thước của các hạt sơ cấp từ 1,0 đến 1,9, và hình dáng tròn trung bình 
từ 0,5 đến 0,9.  
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(54) Nhựa polyeste dùng làm thuốc hiện màu, thuốc hiện màu, 

thuốc tráng ảnh, hộp thuốc hiện màu, hộp xử lý và thiết bị 
tạo ảnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến nhựa polyeste dùng cho thuốc hiện màu chứa: phần lặp đi lặp lại có 
nguồn gốc từ thành phần axit dicacboxylic; và phần lặp đi lặp lại có nguồn gốc từ hợp 
chất điol có công thức (1):  

 

         (1) 
 

trong đó mỗi R1 và R2 độc lập là nguyên tử hyđro hoặc nhóm metyl, mỗi L1, L2 và L3 
độc lập là nhóm liên kết hoá trị hai được chọn từ nhóm bao gồm nhóm carbonyl, nhóm 
este, nhóm ete, nhóm sulfonyl, nhóm alkylen nối vòng được thế hoặc không được thế, 
nhóm alkylen vòng được thế hoặc không được thế, nhóm arylen được thế hoặc không 
được thế, và hỗn hợp của chúng, L1 và L2 hoặc L1 và L3 tuỳ ý tạo thành vòng, và mỗi A1 
và A2 độc lập là nhóm este nhựa thông.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị máy tính, hệ thống và phương pháp cung cấp thông tin 

quản trị 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp, hệ thống và thiết bị máy tính để cài đặt hệ thống 

được cấu hình để cung cấp thông tin quản lý côn trùng gây hại được sử dụng trong việc 
ra quyết định quản lý côn trùng gây hại cho một loại cây trồng ở nơi cụ thể quan tâm. 
Thiết bị máy tính nhận giá trị đầu vào cho mỗi trong số các quần thể côn trùng gây hại. 
Giá trị đầu vào côn trùng gây hại tương ứng với dữ liệu lấy mẫu côn trùng gây hại gắn 
với các quần thể côn trùng gây hại cho cây trồng ở nơi cụ thể. Thiết bị máy tính này còn 
giá trị ngưỡng kinh tế nhiều côn trùng gây hại gắn với cây trồng ở nơi cụ thể từ các giá 
trị đầu vào côn trùng gây hại. Thiết bị máy tính xác định giá trị chi phí đầu tư dự đoán từ 
giá trị ngưỡng kinh tế nhiều côn trùng gây hại, trong đó giá trị chi phí đầu tư dự đoán chỉ 
rõ lợi nhuận trên đầu tư gắn với việc sử dụng một chiến lược kiểm soát côn trùng gây hại 
cho cây trồng ở nơi cụ thể. Thiết bị máy tính còn cung cấp dấu hiệu về giá trị chi phí đầu 
tư dự đoán theo các giá trị đầu vào côn trùng gây hại.  
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(54) Vật liệu dạng tấm ngăn khí, quy trình nâng cao các thuộc 

tính ngăn khí của nó và bao gói sử dụng vật liệu này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến vật liệu dạng tấm ngăn khí, quy trình nâng cao các thuộc tính ngăn 

khí của vật liệu dạng tấm composit trong khi duy trì độ bền liên kết thích hợp, mà trong 
đó màng ngăn khí bao gồm thể phân tán đất sét và thể phân tán hoặc dung dịch polyme 
được đặt giữa hai màng nhựa mềm dẻo bằng cách sử dụng chất kết dính, trong đó màng 
phủ được phủ lên màng polyme mềm dẻo thứ nhất ở mức trọng lượng phủ (D), chất kết 
dính được phủ lên một trong hai hoặc cả hai phía đã được phủ của màng thứ nhất hoặc 
lên màng polyme thứ hai và kết dính màng thứ nhất và màng thứ hai lại để tạo ra vật liệu 
mà trong đó: (A/B).(C/D) > 200, và trong đó: A/B > 75; C > 1,0; và D < 1,5; trong đó: A 
= tốc độ truyền oxy của tấm ở 23oC và RH 50% mà không có màng phủ; B = tốc độ 
truyền oxy của tấm ở 23oC và RH 50% có màng phủ; C = Độ bền liên kết tính bằng 
N/15mm sau khi chất kết dính được làm đóng rắn hoàn toàn; D = Trọng lượng phủ được 
tính bằng g/m2 (khô).  
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(72) DREYLING, Martin (DE), HEINRICH, Daniel, Alexander (DE), HERTING, Frank 

(DE), KLEIN, Christian (DE) 
(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Kháng thể kháng CD20 được afucosyl hóa và chế phẩm chứa 

kháng thể này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến kháng thể kháng CD20 được afueosyl hóa kết hợp với fludarabin 

và/hoặc mitoxantron để điều trị bệnh ung thư. Sáng chế còn đề cập đến chế phẩm chứa 
kháng thể kháng CD20 được afucosyl hóa và fludarabin và/hoặc mitoxantron để dùng 
trong liệu pháp điều trị bệnh ung thư biểu hiện CD20 với kháng thể B-Lyl được làm 
giống như của người.  
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(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Kháng thể kháng CD20 được afucosyl hóa và chế phẩm chứa 

kháng thể này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến kháng thể kháng CD20 được afucosyl hoá kết hợp với bendamustin 

để điều trị bệnh ung thư. Sáng chế còn đề cập đến chế phẩm chứa kháng thể kháng 
CD20 được afucosyl hoá và bendamustin để dùng trong liệu pháp điều trị bệnh ung thư 
biểu hiện CD20 với kháng thể B-lyl được làm giống như của người.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất dị vòng và phương pháp ức chế phosphatiđyl inositol-

3 kinaza in vitro bằng cách sử dụng hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất dị vòng điều biến hoạt tính kinaza PI3 và dược phẩm chứa 

hợp chất này để điều trị bệnh và tình trạng bệnh lý liên quan đến hoạt tính kinaza PI3. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất bột dinh dưỡng, phương pháp sản xuất 

sữa công thức cho trẻ sơ sinh và sữa công thức cho trẻ sơ sinh
  (57)    Sáng chế đề cập đến bột dinh dưỡng có khả năng hoàn nguyên chứa cacbohyđrat, protein 

và lipit trong đó ít nhất một cacbohyđrat, như lactoza và lexithin dạng bột được trộn khô 
vào trong bột dinh dưỡng có thể hoàn nguyên này. Sáng chế cũng đề cập đến phương 
pháp sản xuất bột dinh dưỡng có khả năng hoàn nguyên được trộn khô ít nhất một 
cacbohyđrat và lexithin dạng bột vào trong bột dinh dưỡng nền. Bột dinh dưỡng theo 
sáng chế có lượng bọt tạo thành giảm khi hoàn nguyên.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất chứa nitơ và dược phẩm chứa nó dùng để điều trị 

bệnh rung tâm nhĩ 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất diazepin có tác dụng phong bế mạnh dòng IKur hoặc kênh 

Kv1.5 và chọn lọc hơn các kênh K+ khác. Cụ thể là, sáng chế đề cập đến hợp chất 
diazepin có công thức chung (1):  
 

  
hoặc muối của nó, 
trong đó mỗi nhóm R1, R2, R3, và R4 độc lập là hydro, alkyl thấp, xyclo alkyl thấp hoặc 
alkoxy thấp alkyl thấp;  
R2 và R3 có thể được liên kết với nhau để tạo thành nhóm alkylen thấp;  
Al là alkylen thấp tùy ý được thế bằng một hoặc nhiều phần tử thế được chọn từ nhóm 
bao gồm hydroxyl và oxo; mỗi nhóm Y1 và Y2 độc lập là -N hoặc -CH ; và  
R5 là nhóm có công thức:   

  
trong đó mỗi nhóm R6 và R7 độc lập là hydro hoặc nhóm hữu cơ;  
R6 và R7 có thể cùng với nhóm -XA-N-XB- liền kề được liên kết với nhau để tạo thành 
vòng;  
mỗi nhóm XA và XB độc lập là một liên kết, nhóm alkylen thấp.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Máy điện 

  (57)    Sáng chế đề xuất máy điện bao gồm cụm rôto, cụm stato bao gồm nhiều môđun stato, 
từng stato bao gồm nhiều phần stato có thể cấp điện độc lập, từng phần có điểm nối điện 
tương ứng, và nhiều thanh góp được nối tới các điểm nối điện của cụm stato, từng thanh 
góp tương ứng với pha khác của máy và các phần nối điện của nhiều môđun stato. Các 
môđun stato và các điểm nối điện của chúng được bố trí sao cho khoảng cách giữa liền 
kề các điểm nối bên trong từng môđun stato khác với khoảng cách giữa các điểm nối 
liền kề của các môđun khác nhau. 

 
  
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 

 

 
65 

(11) 32100 
(21) 1-2012-00729 (51) 7 H02K  37/00 
(22) 07.09.2010 (43) 25.01.2013 
(86) PCT/US2010/048019 07.09.2010 (87) WO2011/031686 17.03.2011 
(30) 61/240,492 08.09.2009 US 

61/240,501 08.09.2009 US 
(71) GREEN RAY TECHNOLOGIES LLC  (US) 

6450A Mt. Madonna Road, Gilroy, California 95020, United States of America 
(72) CAAMANO, Ramon Anthony (US), MOYA, Hector Luis (US), BAKER, David 

Christopher (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Máy điện quay, môđun stato và cụm stato cho máy điện quay 

này 
  (57)     Sáng chế đề xuất máy điện quay bao gồm cụm rôto được đỡ để quay quanh đường trục 

quay, cụm rôto bao gồm nhiều cực rôto, các cực rôto được đỡ để quay quanh đường trục 
quay, và cụm stato bao gồm nhiều môđun stato độc lập với từng môđun stato bao gồm 
nhiều phần stato có thể cấp điện độc lập, từng phần stato tạo ra nhiều cực stato của cụm 
stato để tương tác từ với các cực rôto, từng môđun stato có thể tháo ra được và thay thế 
một cách độc lập khỏi cụm stato để điều chỉnh tổng số lượng các cực stato nằm trong 
cụm stato, và/hoặc để thay đổi công suất đầu ra cực đại của máy điện.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Máy điện và môđun thanh góp cho máy điện này 
  (57)   Sáng chế đề xuất máy điện bao gồm cụm rôto có nhiều cực rôto, và cụm stato có nhiều 

môđun stato, từng môđun stato bao gồm nhiều phần stato từng phần có thể cấp điện độc 
lập tương ứng với vị trí phần bên trong môđun stato. Các môđun stato được nối điện để 
tạo ra các cụm của các phần stato được nối liền, từng cụm phần stato bao gồm ít nhất 
một phần stato từ từng trong số nhiều môđun stato và tương ứng với pha điện khác của 
máy, và từng cụm phần stato bao gồm các phần từ các vị trí phần khác nhau bên trong 
các cụm stato tương ứng của chúng. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Cây trồng có các tính trạng liên quan đến năng suất được 

tăng cường và phương pháp tạo ra cây trồng này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến lĩnh vực sinh học phân tử và phương pháp tăng cường các tính trạng 

liên quan đến năng suất ở cây bằng cách điều biến sự biểu hiện ở cây của axit nucleic 
mã hoá cho polypeptit SGT1, hoặc polypeptit CLC-pKG, hoặc polypeptit giống 
hydrolaza HD. Sáng chế đề cập đến cây có sự biểu hiện được điều biến của axit nucleic 
mã hoá cho polypeptit SGT1, hoặc polypeptit CLC-pKG, hoặc polypeptit giống 
hyđrolaza HD, cây có các tính trạng hên quan đến năng suất được tăng cường so với cây 
kiểu dại tương ứng hoặc cây đối chứng khác. Sáng chế đề cập đến cấu trúc hữu dụng 
trong phương pháp theo sáng chế. 
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(71) BASF PLANT SCIENCE COMPANY GMBH  (DE) 
67056 Ludwigshafen, Germany 

(72) HATZFELD, Yves (FR), REUZEAU, Christophe (FR), FRANKARD, Valerie (BE), 
LOUWERS, Marieke (BE) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp tăng cường tính trạng liên quan đến năng suất ở 

cây trồng và cây trồng thu được từ phương pháp này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến lĩnh vực sinh học phân tử và cụ thể là đề cập đến phương pháp tăng 

cường các tính trạng liên quan đến năng suất của cây trồng bằng cách điều biến sự biểu 
hiện axit nucleic mã hóa cho polypeptit GĐH (glutamat dehydrogenase) ở cây trồng. 
Sáng chế cũng đề xuất cây trồng được điều biến sự biểu hiện của axit nucleic mã hoá 
cho polypeptit GDH, cây trồng này có các tính trạng liên quan đến năng suất được tăng 
cường so với cây trồng kiểu dại tương ứng hoặc cây trồng đối chứng khác. Sáng chế còn 
đề xuất cấu trúc có thể sử dụng được trong phương pháp theo sáng chế.  

 
 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 

 

 
69 

(11) 32104 
(21) 1-2012-00806 (51) 7 A01P  1/00, A01N  25/34,  31/04, 

A61K  31/045, A01N  31/06, A61K  
31/05, A01N  31/08, A61K  31/085, 
A01N  25/02 
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(86) PCT/EP2010/062982 03.09.2010 (87) WO 2011/036048 31.03.2011 
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(71) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, the Netherlands. 
(72) Srilaxmi Venkata MEDEPALLI (IN), Amit CHAKRABORTTY (IN), Bharat CHEVITI 

(IN) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Phương pháp khử trùng dùng chế phẩm chứa eugenol, 

tecpineol, thymol 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp khử trùng bề mặt và chế phẩm khử trùng, cụ thể về vệ 

sinh cá nhân, dưỡng răng miệng, hoặc làm sạch bề mặt cứng. Mục đích của sáng chế 
nhằm đáp ứng một chế phẩm khử trùng có khả năng khử trùng tương đối nhanh. Các nhà 
sáng chế đã tìm thấy rằng việc sử dụng của một trọng lượng nhỏ eugenol kết hợp với 
thymol và tecpineol có khả năng hoạt động nhanh với số trọng lượng thymol và 
tecpincol ít hơn nhiều so với không có eugenol. 
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Ottiliavej 9, Valby-Copenhagen, DK-2500, Denmark 
(72) ZHOU, Hao (CN), LI, Guiying (US), DOLLER, Dario (US), MA, Gil (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dẫn xuất spirolactam và dược phẩm chứa dẫn xuất này 

  (57)     Sáng chế đề xuất dẫn xuất spirolactam có công thức (I):  
 

  
 

trong đó R1 - R7 là như được định nghĩa trong bản mô tả này; hoặc muối dược dụng của 
chúng; và dược phẩm chứa dẫn xuất này.  
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(11) 32106 
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(71) ROCHE GLYCART AG  (CH) 

Wagistrasse 18 CH-8952 Schlieren (CH) 
(72) HOFER, Thomas U (CH), HOSSE, Ralf (DE), MOESSNER, Ekkehard (DE), 

UMANA, Pablo (CR) 
(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Phân tử gắn kết kháng nguyên được làm giống với người 

kháng CEA và chế phẩm chứa phân tử này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phân tử gắn kết kháng nguyên (ABM). Theo các phương án cụ thể, 

sáng chế đề cập đến kháng nguyên đơn dòng tái tổ hợp, kể cả thể khảm, được làm giống 
như kháng nguyên của động vật linh trưởng hoặc kháng thể được làm giống như của 
người hoặc các thể biến dị của chúng mà đặc hiệu với với bề mặt tế bào hoặc CEA liên 
kết màng của người. Sáng chế còn đề cập đến các phân tử axit nucleic mã hoá các ABM 
này, vật truyền và tế bào chủ chứa các phân tử axit nucleic này. Sáng chế còn đề cập đến 
các phương pháp để tạo ra các ABM theo sáng chế và các phương pháp sử dụng các 
ABM đó để điều trị bệnh. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến các ABM được cải biến 
bằng cách glycosyl hoá có khả năng chữa bệnh vượt trội, chứa kháng thể gắn kết với thụ 
thể Fc với ái lực cao và có chức năng tác động mạnh.  
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Dale, R. (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Cây trồng có khả năng chịu được thuốc diệt cỏ và phương 

pháp khống chế cỏ dại trên cánh đồng 
  (57)     Sáng chế đề xuất cây có khả năng chịu thuốc diệt cỏ. Sáng chế còn đề xuất phương pháp 

khống chế sự sinh trưởng của cỏ dại bằng cách áp dụng thuốc diệt cỏ mà cây có khả 
năng chịu thuốc diệt cỏ theo sáng chế dung nạp với. Cây theo sáng chế có thể biểu 
enzym axeryl-Coenzym A carboxylaza mà có khả năng chịu tác động của chất ức chế 
enzym axetyl-Coenzym A carboxylaza. 
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(71) MEIJI CO., LTD.  (JP) 

2-10, Shinsuna 1-chome, Koto-ku, Tokyo 136-8908 JAPAN 
(72) TAKAMI, Masao (JP), NAGAFUCHI, Shinya (JP), TAKASUGI, Satoshi (JP), 

AKATSU, Hiroyasu (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Dược phẩm chứa dịch nuôi cấy vi khuẩn sinh axit propionic 

phòng nhiễm virut cúm 
  (57)    Các tác giả của sáng chế đã làm sáng tỏ rằng tác dụng phòng chống nhiễm virut cúm có 

thể thu được từ dịch nuôi cấy vi khuẩn sinh axit propionic. Dược phẩm theo sáng chế 
này chứa dịch nuôi cấy vi khuẩn sinh axit propionic, và tăng cường tạo ra kháng thể 
trung hoà trong các động vật được tiêm chủng với vắcxin cúm. Các thành phần tạo thành 
dược phẩm theo sáng chế này cho phép hấp thu trong thời gian dài, và có đặc tính an 
toàn và tính chất vị tốt do lịch sử ăn uống từ lâu của chúng. Hơn nữa, dược phẩm theo 
sáng chế này có thể còn chứa thêm thành phần lên men sữa và oligosaccarit. Có thể cũng 
trông đợi được tác dụng điều hoà chức năng ruột từ việc dùng dược phẩm.  
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(72) KIM, Jong Cheol (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Bộ phận xếp vải của máy trải vải 

  (57)    Sáng chế đề cập đến bộ phận xếp vải dùng cho máy trải vải bao gồm: thân dưới; thân 
trên được lắp bên trên thân dưới và có các trục lăn, thân trên được di chuyển bên trên 
thân dưới nhờ bộ dẫn liệu thứ nhất theo chiều rộng của tấm vải trong quá trình tiếp liệu; 
tấm dẫn vải được lắp ở phía đuôi của thân dưới, tấm dẫn vải được di chuyển nhờ bộ dẫn 
liệu thứ hai theo chiều rộng của tấm vải trong quá trình tiếp liệu; cảm biến phát hiện vị 
trí thứ nhất để phát hiện vị trí của vải trong quá trình tiếp liệu, cảm biến phát liệu vị trí 
thứ nhất được lắp ở phía trước của thân dưới; cảm biến phát hiện vị trí thứ hai để phát 
hiện vị trí khác của vải trong quá trình tiếp liệu, cảm biến phát hiện vị trí thứ hai được 
lắp ở phía đuôi của thân trên; và bộ điều khiển dùng để điều khiển hoạt động của các bộ 
dẫn liệu thứ nhất và thứ hai dựa vào các kết quả phát hiện của các cảm biến vị trí thứ 
nhất và thứ hai để di chuyển thân trên và tấm dẫn vải theo chiều rộng của tấm vải trong 
quá trình tiếp liệu theo cách để vải có thể được giữ thẳng hàng với hướng cấp liệu.  
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Daniel (US) 

(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Hợp chất maytansinoit và quy trình điều chế hợp chất 

maytansinoit này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến một hợp chất có công thức (I): trong đó: ALK là nhóm (C1-C6) 

alkylen; X1 và X2 độc lập là một trong các nhóm sau đây: -CH-CH-, - CO-, -CONR, - 
NRCO, -COO-, -OCO, -OCONR-, -NRCOO-, -NRCONR'-, -NR-, -S (O)n (n - 0,1 hoặc 
2) hoặc O-; R và R' độc lập là H hoặc nhóm alkyl (C1-C6);  I là số nguyên nằm trong 
khoảng từ 1 đến 40, tốt hơn là nằm trong khoảng từ 1 đến 20, và tốt hơn nữa là nằm 
trong khoảng từ 1 đến 10; J là số nguyên tương ứng với 1 khi X2 là -CH-CH- và là 2 khi 
X2 không là -CH CH-;  Zb là một liên kết đơn, -O- hoặc. - NH- và Rb là H hoặc (C1-
C6)alkyl, (C3-C7)xycloalkyl, aryl, heteroaryl hoặc nhóm (C3-C7)heteroxycloalkyl; hoặc 
Zb là một liên kết đơn và Rb là halogen. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến quy trình điều 
chế chất liên hợp với kháng thể có ái lực với các tế bào khối u.  
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(72) VENKATESH, Gopi M. (US), PERRETT, Stephen (GB), COHEN, Fredric Jay (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dược phẩm dùng qua đường miệng chứa corticosteroit 

  (57)    Sáng chế đề cập đến dược phẩm dùng qua đường miệng chứa corticosteroit để điều trị 
tình trạng bệnh liên quan đến chứng viêm đường dạ dày-ruột ở người bệnh.  
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WILKINSON, John, D. (US), HUDSON, Hank, M. (US) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Quy trình tách dòng khí hyđrocacbon 

  (57)    Sáng chế đề xuất quy trình để thu hồi các thành phần hyđrocacbon nặng từ dòng khí 
hyđrocacbon. Dòng này được làm mát và được tách thành dòng thứ nhất và dòng thứ hai. 
Dòng thứ nhất tiếp tục được làm mát và được tách thành phần thứ nhất và phần thứ hai. 
Phần thứ nhất và phần thứ hai này được làm giãn nở đến áp suất của tháp cất phân đoạn 
và được cấp vào tháp cất phân đoạn tại các ví trí cấp ở nửa trên của cột sau khi phần thứ 
hai đã được làm giãn nở được gia nhiệt. Dòng thứ hai này được làm giãn nở đến áp suất 
của tháp cất và được cấp vào cột ở vị trí cấp giữa cột. Dòng hơi chưng cất được rút ra 
khỏi cột phía trên điểm cấp dòng thứ hai, được kết hợp với một phần dòng hơi đi ra từ 
đỉnh tháp, được nén đến áp suất cao hơn, và được làm lạnh để ngưng tụ ít nhất một phần 
của nó, tạo ra dòng ngưng tụ ít nhất một phần của dòng ngưng tụ được làm giãn nở đến áp 
suất của tháp cất và được đưa vào tháp cất dưới dạng dòng nguyên liệu cấp qua đỉnh tháp.  
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(72) KING-UNDERWOOD, John (GB), HARDY, George (GB), MURRAY, Peter, John 
(GB), ITO, Kazuhiro (JP), BROOKFIELD, Frederick, Arthur (GB), BROWN, 
Christopher, John (GB) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Hợp chất ức chế phosphoinositit 3-kinaza 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I)  
 

 
 

và dược phẩm chứa hợp chất này dùng để điều trị bệnh, ví dụ, dùng trong điều trị bệnh 
viêm, cụ thể là bệnh viêm đường hô hấp. Ngoài ra, sáng chế còn đề xuất phương pháp 
điều chế hợp chất này.  
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(11) 32114 
(21) 1-2012-01002 (51) 7 C12N  1/21,  15/31, C12P  7/00, 

C12R  1/01,  1/19 
(22) 17.11.2010 (43) 25.01.2013 
(86) PCT/US2010/057111 17.11.2010 (87) WO/2011/123154 06.10.2011 
(30) 61/281,483      18.11.2009 US 
(71) MYRIANT CORPORATION  (US) 

2 Batterymarch Park, Quincy, MA 02169-4801, United States of America 
(72) GRABAR, Tammy (US), GONG, Wei (CN), YOCUM, R. Rogers (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Tế bào vi khuẩn và quy trình sản xuất axit hữu cơ ở vi khuẩn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tế bào vi khuẩn đã được làm tối ưu hoá để sản xuất axit hữu cơ ở 
lượng đáng kể về mặt thương mại trong điều kiện lên men bằng cách sử dụng đường 
hexoza làm nguồn cacbon duy nhất trong môi trường khoáng tối thiểu. Kết quả của sự 
tiến hoá trao đổi chất này là, tế bào vi khuẩn đạt được khả năng sử dụng đường pentoza 
có nguồn gốc từ nguyên liệu xenluloza cho sự sinh trưởng của nó trong khi giữ lại động 
lực sinh trưởng ban đầu, tốc độ sản xuất axit hữu cơ và khả năng sử dụng đường hexoza 
làm nguồn cacbon. Sáng chế cũng đề cập đến sự thay đổi di truyền ở tế bào vi khuẩn mà 
mang lại khả năng sử dụng đồng thời đường hexoza và pentoza trong việc sản xuất axit 
hữu cơ ở lượng đáng kể về mặt thương mại. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến quy trình 
sản xuất axit hữu cơ ở vi khuẩn.  
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(86) PCT/US2010/053916 25.10.2010 (87) WO/2011/050353 28.04.2011 
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(71) 1. HEALTH RESEARCH INC.  (US) 

Elm And Carlton Streets, Buffalo, NY 14263, United States of America 
2. PANACELA LABS, INC.   (US) 
73 High Street, Buffalo, New York 14203, United States of America 

(72) GUROVA, Katerina (RU), NARIZHEVA, Natalia (RU) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp phần dùng để ức chế bệnh ung thư dương tính với thụ thể 

an®rogen 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp phần dùng để ức chế bệnh ung thư dương tính với thụ thể 

an®rogen. 
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(11) 32116 
(21) 1-2012-01026 (51) 7 A61K  9/14 
(22) 31.08.2010 (43) 25.01.2013 
(86) PCT/US2010/047271 31.08.2010 (87) WO/2011/034723 24.03.2011 
(30) 61/242,863 16.09.2009 US 

61/243,087 16.09.2009 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.04.2012 
(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.  (CH) 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, Switzerland 
(72) ROSE, Jed, E. (US), ROSE, Seth, D. (US), TURNER, James, Edward. (US), 

MURUGESAN, Thangaraju. (IN) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Dụng cụ và phương pháp phân phối thuốc được cải tiến 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp được cải tiến để tăng cường nồng độ nicotin trong 
chất mang khí. Phương pháp này được làm thích ứng để phân phối nicotin để có hiệu 
quả điều trị ở nhiều bệnh khác nhau, cụ thể là nicotin để làm ngừng, thay thế và/hoặc 
làm giảm tác hại của việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá. Sáng chế còn đề cập đến các 
dụng cụ khác nhau và nguyên tắc thiết kế dụng cụ để thực hiện phương pháp này.  
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(11) 32117 
(21) 1-2012-01078 (51) 7 G06F  3/14,  13/10 
(22) 17.09.2010 (43) 25.01.2013 
(86) PCT/KR2010/006384  17.09.2010 (87) WO 2011/034367 24.02.2011 
(30) 10-2009-0088420       18.09.2009 KR 
(75) LEE, EUN SUK  (KR) 

4th Fl., Hyundai-town, 143-37 Samseong-2 dong, Gangnam-gu, Seoul 135-877, 
Republic of Korea 

(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Màn hiển thị và máy tính sử dụng màn hiển thị này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến màn hiển thị bộ ba và máy tính sử dụng màn hiển thị này. Màn hiển 
thị bộ ba của sáng chế này bao gồm màn hiển thị chính, màn hiển thị phụ thứ nhất, và 
màn hiển thị phụ thứ hai. Màn hiển thị chính có cổng đầu vào thứ nhất kết nối, qua dây 
cáp thứ nhất, đến cổng đầu ra thứ nhất của cạc đồ hoạ kép được lắp đặt trên bo mạch chủ 
của máy tính, để hiển thị thông tin trạng thái của chương trình chạy trên máy tính. Màn 
hiển thị phụ thứ nhất có cổng đầu vào thứ hai kết nối, qua dây cáp thứ hai, đến cổng đầu 
ra thứ hai của cạc đồ hoạ kép, để hiển thị dữ liệu (ví dụ, nội dung quảng cáo hoặc thông 
tin mạng nội bộ công ty) được tự động thực thi trên máy tính và được cung cấp bởi địa 
chỉ web cụ thể kết nối qua mạng internet. Màn hiển thị phụ thứ hai có môđun viđêô 
chuẩn USB trong đó có cổng đầu ra chuẩn USB được kết nối, qua dây cáp thứ ba, đến 
cổng đầu ra chuẩn USB của bo mạch chủ, để hiển thị dữ liệu được thực thi trên bo mạch 
chủ tương ứng với lệnh nhập vào bởi người sử dụng. Theo sáng chế, việc tăng số lượng 
không gian làm việc dược đảm bảo mà không có chi phí tăng thêm, và màn hiển thị phụ 
thứ nhất được sử dụng để cho phép hiển thị chuyên dụng về thông tin cụ thể, và cũng cho 
phép hiển thị nội dung quảng cáo không đổi để đạt được hiệu quả quảng cáo.  
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2009-278462 08.12.2009 JP 
(71) LOTTE CO., LTD.  (JP) 

20-1, Nishi-shinjuku 3-chome, Shinjuku-ku, Tokyo 1600023, Japan 
(72) SHIMIZU, Kazufumi (JP), KURODA, Reiko (JP), TAKASE, Takahito (JP), 

KIKUCHI, Sanae (JP), SAKURAI, Koji (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chất kháng virut cúm chứa dịch chiết từ cây mộc qua Trung 

Quốc (Chaenomeles sinensis hoặc Pseudocydonia sinensis)  
  (57)    Sáng chế đề cập đến chất ức chế hấp phụ virut cúm, chất ức chế quá trình tổng hợp 

mARN virut trong tế bào bị nhiễm virut cúm, chất ức chế quá trình tổng hợp vARN virut 
trong tế bào bị nhiễm virut cúm, chất ức chế quá trình tổng hợp cARN virut trong tế bào 
bị nhiễm virut cúm, chất chống tan huyết như được thử nghiệm trong thử nghiệm hoạt 
tính dung hợp màng virut và chất phá huỷ màng bao ngoài của virut cúm, chứa dịch 
chiết từ thực vật có độ an toàn cao có thể được sử dụng thường xuyên mà không bị gây 
hại. Sáng chế cũng đề cập đến chất kháng virut cúm chứa thành phần hoạt tính là dịch 
chiết thu được từ cây mộc qua Trung Quốc (Chaenomeles sinensis hoặc Pseudocydonia 
sinensis) bằng cách chiết cây mộc qua Trung Quốc bằng dung dịch etanol 50% và tinh 
chế dung dịch chiết thu được này bằng cách tách phân đoạn cột.  
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Room 403, East Block 2, SEG Park, Zhenxing Road, Putian District, Shenzhen city 
518044, Guangdong Province, P. R. China 

(72) XIANG, Weijia (CN), JI, Yu (CN), SU, Chunshan (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO IP CO., LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị kiểm soát trình duyệt trên thiết bị 

đầu cuối di động 
  (57)     Sáng chế bộc lộ phương pháp và thiết bị kiểm soát trình đuyệt thiết bị đầu cuối di động. 

Phương pháp ban gồm: đạt được gia tốc dịch chuyển của thiết bị đầu cuối di động dò 
được bởi phần tử dò tìm; phân tích gia tốc để đạt được hướng dịch chuyển mong muốn 
của thiết bị đầu cuối di động; đạt được thao tác duyệt khớp với hướng dịch chuyển mong 
muốn theo mối liên hệ tương ứng giữa hướng dịch chuyển và thao tác duyệt khác nhau; 
thực hiện thao tác duyệt trên thiết bị đầu cuối di động. Với sáng chế này, người dùng có 
thể duyệt trang web thông qua phần tử dò tìm mà không cần chạm vào điện thoại.  
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(71) MERCK SHARP & DOHME CORP. (Business Entity ID number: 7954401000)  (US) 
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(72) PRESTA, Leonard, G. (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất liên kết đặc hiệu với lymphopoietin thể nền tuyến ức 

(TSLP) của người và hợp phần chứa hợp chất này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất liên kết đặc hiệu với lymphopoietin thể nền tuyến ức 

(TSLP) của người và hợp phần chứa hợp chất này. 
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(72) VANDYCK, Koen (BE), LAST, Stefaan Julien (BE), HOUPIS, Ioannis Nicolaos (US), 

RABOISSON, Pierre Jean-Marie Bernard (FR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dẫn xuất benzimiđazol-imiđazol 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chất ức chế sự sao chép HCV có công thức I  
 

  
 
bao gồm dạng đồng phân hoá học lập thể, và muối, solvat của nó, trong đó R và R' độc 
lập là, -R1R2R3, aryl, heteroaryl hoặc heteroC4-6xycloalkyl, trong đó aryl và heteroaryl có 
thể tuỳ ý được thế bằng 1 hoặc 2 phần tử thế được chọn từ halo và metyl.  
Sáng chế còn đề cập đến quy trình điều chế hợp chất này, dược phẩm chứa nó để sử 
dụng trong liệu pháp điều trị HCV.  
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(86) PCT/EP2010/064619 01.10.2010 (87) WO 2011/039337 07.04.2011 
(30) 09172081.3      02.10.2009 EP 
(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH  (DE) 

Binger Str. 173, 55216 Ingelheim Am Rhein, Germany 
(72) SCHNEIDER, Peter (DE), EISENREICH, Wolfram (DE), PEARNCHOB, Nantharat 

(TH) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Dược phẩm và dược phẩm dạng liều chứa chất ức chế chất 

đồng vận chuyển glucoza phụ thuộc natri -2 (SGLT-2) 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm và dược phẩm dạng liều chứa hỗn hợp định liều của hoạt 

chất có tác dụng ức chế chất đồng vận chuyển glucoza phụ thuộc natri -2 (sodium-
dependent glucose cotransporter -2- SGLT-2) và hoạt chất kết hợp. Dược phẩm và dược 
phẩm định liều theo sáng chế là hữu ích dùng để điều trị và/hoặc ngăn ngừa các bệnh và 
tình trạng bệnh lý được chọn từ, không kể những bệnh lý khác, bệnh tiểu đường typ 1, 
bệnh tiểu đường typ 2, chứng suy giảm khả năng dung nạp glucoza, glucoza huyết tăng 
bất thường và tăng glucoza huyết.  
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(71) RED WING SHOE COMPANY, INC.  (US) 
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(72) Kyle D. RACKIEWICZ (US), Mark T. DINNDORF (US), David R. SWINNERTON 

(US), Charles L. CAVERLY  (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Giày cao cổ và phương pháp sản xuất giày cao cổ này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến giày cao cổ và cụ thể hơn là đề cập đến giày cao cổ không buộc dây 
có đặc tính vừa khít để cho phép đi vừa khít trong khi vẫn cho phép xỏ bàn chân vào và 
rút bàn chân ra một cách thuận tiện. Giày cao cổ này bao gồm: mũ giày liên kết với đế 
giày; trong đó giày cao cổ này có kích thước đường bao ngắn ở gói không điều chỉnh 
được bởi người sử dụng, và giày cao cổ này có vùng mềm dẻo dọc theo mặt sau của mũ 
giày được làm thích ứng để phồng ra ngoài khi xỏ bàn chân vào và rút bàn chân ra khỏi 
giày cao cổ. Người ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất giày cao cổ này.  
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(72) LEE, Jae-Jun (KR), JANG, Moon-Seok (KR), KIM, Yong-Tae (KR), KIM, Jae-Seung  
(KR) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp tạo luồng và thiết bị xử lý luồng 

  (57)    Sáng chế đề xuầt phương pháp và thiết bị tạo luồng, và phương pháp và thiết bị xử lý 
luồng. Phương pháp tạo luồng bao gồm các bước: tạo ra luồng cơ sở chứa dữ liệu ảnh ba 
chiều (3D - three-dimensional) cung cấp ảnh 3D, và thông tin chi tiết 3D tái tạo dữ liệu 
ảnh 3D; tạo ra đoạn chứa thông tin tóm tắt 3D biểu thị rằng luồng vận chuyển sẽ được tạo 
ra từ luồng cơ sở để cung cấp ảnh 3D và tạo ra luồng vận chuyển đối với đoạn và luồng cơ 
sở.  
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(71) LAONEX CO., LTD.  (KR) 

#C-206 Digital Empire Building 980-3, Yongtong-dong, Yongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do 443-702, Republic of Korea 

(72) SHIN, Geun-Ho (KR) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hệ thống điều khiển nhập đa chạm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống điều khiển nhập đa chạm bao gồm: bộ nhập kiểu chạm có 
bề mặt nhập chạm kiểu đa chạm mà nhận dạng một hoặc nhiều điểm chạm cùng một 
lúc, tạo ra các tọa độ của một hoặc nhiều điểm chạm được nhập vào qua bề mặt nhập 
chạm, và truyền thông tin chạm có chứa thông tin tọa độ; và bộ tính toán nhận thông tin 
chạm từ bộ nhập kiểu chạm, thiết lập một trong các chế độ điều khiển thiết lập trước 
theo số lượng các điểm chạm, lựa chọn lệnh điều khiển giữa các lệnh điều khiển có chứa 
trong chế độ điều khiển đã thiết lập tương ứng với sự biến đổi về số lượng các điểm 
chạm và sự biến đổi tọa độ, và tạo tín hiệu điều khiển tương ứng với lệnh điều khiển để 
thực hiện việc xử lý điều khiển trong.  
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(11) 32126 
(21) 1-2012-01282 (51) 7 H04N  7/26 
(22) 14.10.2010 (43) 25.01.2013 
(86) PCT/JP2010/068541    14.10.2010 (87) WO 2011/046231 21.04.2011 
(30) 12/579,236    14.10.2009 US 
(71) SHARP KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka-shi, Osaka 545-8522 Japan 
(72) SEGALL, Christopher A. (US), ZHAO, Jie (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp mã hóa và giải mã viđeo song song 

  (57)    Sáng chế đề cập đến các phương pháp và các thiết bị để mã hóa và giải mã viđeo song 
song. Sáng chế có thể bao gồm phương pháp mã hóa khung viđeo của chuỗi viđeo trong 
bộ mã hóa, bao gồm phân chia khung của chuỗi viđeo thành ít nhất một phần chia tái 
cấu trúc, nhờ đó tạo ra phần chia tái cấu trúc thứ nhất, và phân chia phần chia tái cấu 
trúc thứ nhất thành các phân chia entrôpi, trong đó số lượng các ngăn được kết hợp với 
mỗi phần chia entrôpi trong các phần chia entrôpi nêu trên là nhỏ hơn hoặc bằng số 
lượng các ngăn định trước.  
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61/285208 10.12.2009 US 
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(71) BASF PLANT SCIENCE COMPANY GMBH  (DE) 
67056 Ludwigshafen, Germany 

(72) HATZFELD, Yves (FR), REUZEAU, Christophe (FR), FRANKARD, Valerie (BE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp làm tăng tính trạng liên quan đến năng suất ở 

cây trồng và cây trồng thu được từ phương pháp này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến lĩnh vực sinh học phân tử và cụ thể là đề xuất phương pháp làm 

tăng các tính trạng liên quan đến năng suất ở cây trồng. Cụ thể hơn là sáng chề đề xuất 
phương pháp làm tăng các tính trạng liên quan đến năng suất ở cây trồng bằng cách điều 
biến sự biểu hiện axit nucleic mã hoá polypeptit O- FUT, hoặc polypeptit By-Pass (BPS) 
hoặc polypeptit SIZ1, hoặc polypeptit bZIP-S, hoặc polypeptit giống SPAl5 ở cây trồng. 
Sáng chế còn đề xuất cây trồng được điều biến sự biểu hiện axit nucleic mã hoá 
polypeptit O-PUT, hoặc BPS, hoặc SIZ1, hoặc bZIP-S, hoặc SPA15, mà theo đó cây 
trồng nây có các tính trạng liên quan đến năng suất được tăng cường so với cây trồng đối 
chứng. Sáng chế còn đề xuất axit nucleic mã hoá cho polypeptit O-PUT, hoặc BPS, hoặc 
SIZ1, hoặc bZIP-S, hoặc SPA15 chưa biết và các cấu trúc chứa chúng hữu dụng để thực 
hiện phương pháp theo sáng chế.  
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(11) 32128 
(21) 1-2012-01371 (51) 7 C07K  16/30,  16/28, A61K  47/48, 

G01N  33/574, A61P  35/00 
(22) 29.11.2010 (43) 25.01.2013 
(86) PCT/US2010/058197 29.11.2010 (87) WO 2011/066503 03.06.2011 
(30) 61/265,262 30.11.2009 US 

61/384,467 20.09.2010 US 
(71) GENENTECH, INC.  (US) 

1 DNA Way, South San Francisco, California 94080, United States of America 
(72) DENNIS, Mark (US), POLAKIS, Paul  (US), RUBINFELD, Bonnee (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Kháng thể dùng để điều trị và chẩn đoán các khối u biểu hiện 

đích kháng nguyên liên quan đến khối u 211 (TAT211) 
  (57)     Sáng chế đề cập đến kháng thể được phân lập liên kết với đích kháng nguyên liên quan 

đến khối u 211 (TAT211). Sáng chế còn đề cập đến phương pháp ức chế sự sinh trưởng 
của tế bào biểu hiện polypeptit TAT211 in vitro và phương pháp chẩn đoán khối u trong 
mẫu thử nghiệm lấy từ động vật có vú bằng cách sử dụng kháng thể này.  
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(22) 19.10.2009 (43) 25.01.2013 
(86) PCT/GB2009/051396 19.10.2009 (87) WO 2011/048350 28.04.2011 
(71) TRISTEM TRADING (CYPRUS) LIMITED  (CY) 

Arch. Makariou III 2-4 Capital Center, 9th Floor Nicosia , P.C. 1505, Cyprus 
(72) ABULJADAYEL, Ilham, Mohamed, Saleh, Saeed (GB) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp thu tế bào đích được lập trình lại, dược phẩm 

chứa tế bào đích được lập trình lại và phương pháp bào chế 
dược phẩm này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp thu được tế bào đích được lập trình lại để dùng cho 
người bệnh cần dùng và dược phẩm chứa tế bào đích này. Sáng chế cũng đề cập đến 
phương pháp bào chế thuốc hoặc dược phẩm chứa tế bào đích và dược phẩm thu được 
theo phương pháp này.  
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(71) 1. AUTONETWORKS TECHNOLOGIES, LTD.  (JP) 

1-14 Nishisuehiro-cho, Yokkaichi-shi, Mie 510-8503, Japan 
2. SUMITOMO WIRING SYSTEMS, LTD.  (JP) 
1-14 Nishisuehiro-cho, Yokkaichi-shi, Mie 510-8503, Japan 
3. SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.  (JP) 
5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0041, Japan 

(72) MURATA, Atsushi  (JP), HIRANO, Nobuyuki  (JP), SATO, Osamu (JP), KAMIYA, 
Makoto  (JP), TANIGAWA, Satoshi  (JP), IGARASHI, Shinichi  (JP), TAKIHARA, 
Nobumasa  (JP), SHIRAFUJI, Yukihiro (JP), YAMAGIWA, Masamichi (JP), 
TAKATA, Yutaka  (JP), UENO, Hiroto  (JP) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp sản xuất bộ dây dẫn 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp sản xuất bộ dây dẫn có thể dễ dàng tạo hình dạng dọc 
trục của chi tiết giữ hình dạng hoặc của bộ phận bảo vệ thành hình dạng định trước.  

Phương pháp sản xuất bộ dây dẫn này bao gồm bước thứ nhất là bọc chu vi của 
dây dẫn bằng thân được đúc (13) bao gồm vật liệu dẻo nhiệt, và gia nhiệt cho thân được 
đúc (13) này đến nhiệt độ mà tại đó có thể xảy ra sự biến dạng dẻo do tính dẻo nhiệt, và 
ép thân được đúc (13) này để có hình dạng và kích thước tiết diện định trước, và bước 
thứ hai, sau bước thứ nhất, trong lúc thân được đúc (13) có nhiệt độ mà tại đó có thể biến 
dạng dẻo do tính dẻo nhiệt, là đúc vật liệu dẻo nhiệt này để có hình dạng dọc trục định 
trước, và làm nguội thân được đúc (13) có hình dạng dọc trục định trước này.  

 
  

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 

 

 
96 

(11) 32131 
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(86) PCT/US2010/053142 19.10.2010 (87) WO 2011/049917 28.04.2011 
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(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH  (DE) 

Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim Am Rhein, Germany 
(72) COOK, Brian Nicholas (US), KUZMICH, Daniel (US), MAO, Can (CN), RAZAVI, 

Hossein (US) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hợp chất indazol và pyrazolopyridin làm chất đối kháng thụ 

thể xytokin hóa ứng động 1 (CCR1) và dược phẩm chứa hợp chất 
này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất dùng làm chất đối kháng thụ thể xytokin hóa ứng động 1 
(CCR1) có công thức (I) sau:  

 

 
 

trong đó Ar1, Ar2, R1, X và G có ý nghĩa như được nêu trong phần mô tả. Sáng chế cũng 
đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất có công thức (I) này.  
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(21) 1-2012-01430 (51) 7 H01B  1/02, B22F  3/10, C22C  1/04 
(22) 05.11.2010 (43) 25.01.2013 
(86) PCT/US2010/055562 05.11.2010 (87) W0/2011/078918 30.06.2011 
(30) 61/258,365       05.11.2009 US 
(71) ORMET CIRCUITS, INC.  (US) 

10080 Willow Creek Road, San Diego, California 92131, United States of America 
(72) SHEARER, Catherine (US), HOLCOMB, Kenneth C (US), FRIESEN, G Delbert (US), 

MATTHEWS, Michael C (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp phần hỗn hợp các hạt, mạng luyện kim được nối thông và 

phương pháp tạo ra sự nối thông 
  (57)    Sáng chế đề xuất các thành phần kim loại dẫn dùng cho các ứng dụng điện tử, và các 

phương pháp điều chế và sử dụng hợp phần này. Cụ thể hơn, sáng chế đề xuất các hợp 
phần dung kết pha lỏng tạm thời hạt kim loại chứa các chế phẩm trộn của các thành 
phần kim loại và hợp kim kim loại tạo thành các mạng luyện kim dẫn được nối thông với 
độ ổn định tăng, bền đối với ứng suất nhiệt và khả năng giảm sự ghép đôi không xứng 
CTE giữa các vật liệu.  
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100 Abbott Park Road, Abbott Park, IL 60064, USA 
(72) GHAYUR, Tariq (US), SALFELD, Jochen, G. (DE), MCPHERSON, Michael, J. (GB), 

HARRIS, Maria, C. (IT), LIU, Junjian (CN), ISAKSON, Peter, C. (US), GU, Jijie (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Protein liên kết, globulin miễn dịch vùng biến đổi kép (DVD-Ig) 

và phương pháp sản xuất chúng 
  (57)    Sáng chế đề cập đến protein liên kết đa trị và đa đặc hiệu được thao tác di truyền, 

globulin miễn dịch vùng biến đổi kép (DVD-Ig) và phương pháp sản xuất chúng.  
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(72) KATSUMl, Hiroshi  (JP), TAKADA, Yukinori  (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thiết bị cấp linh kiện mạch điện tử 

  (57)    Sáng chế đề cập đến các công nghệ tạo thiết bị cấp các linh kiện mạch điện tử có khả 
năng cấp các linh kiện mạch điện tử các kiểu khác nhau có thể là trong phạm vi một 
vùng có chiều rộng hẹp. Một số băng cấp liệu (58) được đỡ bởi cơ cấu đỡ thiết bị cấp 
liệu ở trạng thái trong đó các phần cấp linh kiện (110) của băng cấp liệu tương ứng (58) 
được bố trí theo một số dãy, từng dãy kéo dài theo một số đường thẳng song song với 
nhau trên một mặt phẳng. Từng băng cấp liệu (58) tốt hơn là tách ra được thành các 
phần thứ nhất (102, 104) và các phần thứ hai (106, 108), các phần thứ nhất mà mối phần 
bao gồm: phần đỡ ống cuộn (112) được kết cấu để đỡ ống cuộn (199) mà trên đó linh 
kiện được đánh dấu (152) được quấn lên; phần cấp linh kiện (110); phần dẫn hướng linh 
kiện được đánh dấu (114) được kết cấu để dẫn hướng đến phần cấp linh kiện, thành phần 
đánh dấu được kéo ra từ ống cuộn, các phần thứ hai tương ứng bao gồm các thiết bị cấp 
các linh kiện được đánh đấu (142, 162), mỗi thiết bị này để cấp linh kiện được đánh dấu 
đến phần cấp linh kiện. Phần thứ nhất tốt hơn là cụm lắp ráp tháo ra được là lắp ráp được 
liền khối vào và tháo ra được từ phần thứ hai.  
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(86) PCT/EP2010/066351 28.10.2010 (87) WO/2011/051387 05.05.2011 
(30) 09174413.6      29.10.2009 EP 
(71) GE HEALTHCARE AS  (NO) 

Nycoveien 1-2, P.O. Box 4220 Nydalen, N-0401 Oslo, Norway 
(72) Wistrand, Lars-Goran (SE), THANING, Mikkel (SE), NEWTON, Ben (GB) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Chế phẩm dùng để chẩn đoán hình ảnh 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm dùng để chẩn đoán hình ảnh dùng trong chụp X-quang 
có tính an toàn đối với tim mạch cao. Chế phẩm này bao gồm dime được iot hoá không 
ion trong chất mang dược dụng. Cụ thể là sáng chế đề cập chế phẩm dùng chẩn đoán 
hình ảnh chứa hợp chất có công thức I:  
 

 
 
chất mang dược dụng, hợp chất natri và hợp chất canxi được hoà tan để tạo ra nồng độ 
ion natri là từ 40 đến 50mM và nồng độ ion canxi là từ 0,1 đến 0,7mM. Sáng chế cũng 
để cập đến phương pháp chụp ảnh sử dụng chế phẩm chẩn đoán này.  
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(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG  (CH) 

Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel, Switzerland 
(72) CASSAYRE, JÐr«me Yves (FR), RENOLD, Peter  (CH), EL QACEMI, Myriem  (FR), 

PITTERNA, Thomas (AT), TOUEG, Julie Clementine (FR) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Hợp chất diệt côn trùng trên cơ sở dẫn xuất isoxazolin và 

chế phẩm chứa hợp chất này 
  (57)   Sáng chế đề cập đến kháng thể đối kháng chống lại tiền protein convertaza 

subtilisin/kexin loại 9a ("PCSK9") và chế phẩm chứa kháng thể này.  
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(21) 1-2012-01500 (51) 7 C02F  11/02,  3/12,  3/30 
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(75) 1. LI, JINMIN  (CN) 

Jinluo Science and Technology Park, Bancheng Town, Lanshan District, Linyi City, 
Shandong Province, 276036, P.R. China 
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Jinluo Science and Technology Park, Bancheng Town, Lanshan District, Linyi City, 
Shandong Province, 276036, P.R. China 
3. LI, Dayong  (CN) 
Jinluo Science and Technology Park, Bancheng Town, Lanshan District, Linyi City, 
Shandong Province, 276036, P.R. China 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị xử lý bùn dùng trong xử lý sinh học 

nước thải 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp xử lý bùn, gồm các bước sau: (1) trộn phần bùn cấp từ 

quy trình xử lý sinh học nước thải với dịch cái đã trộn thứ nhất để thu được dịch cái đã 
trộn thứ hai; (2) đưa dịch cái đã trộn thứ hai vào quy trình cấp oxy để thu được dịch cái 
đã trộn thứ ba; (3) đưa dịch cái đã trộn thứ ba vào quy trình thiếu oxy để thu được dịch 
cái đã trộn thứ tư; (4) tách dịch cái đã trộn thứ tư để thu được chất lỏng dịch nổi và dịch 
cái đã trộn đậm đặc thứ nhất; (5) xả chất lỏng dịch nổi, và đưa quay lại ít nhất một phần 
của dịch cái đã trộn đậm đặc thứ nhất làm dịch cái đã trộn thứ nhất đến bước (1), trong 
đó lượng bùn của dịch cái đã trộn đậm đặc thứ nhất không quay trở lại bước (1) ít hơn 
lượng bùn của phần bùn cấp. Sáng chế còn đề cập đến việc sử dụng phương pháp xử lý 
bùn trong xử lý nước thải. Phương pháp xử lý bùn có thể đạt được hoạt động ổn định 
dài hạn mà không cần xả bùn.  

 
  
 
 

 

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 

 

 
103 

(11) 32138 
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(30) 100123026 30.06.2011 TW 
(71) SANYANG INDUSTRY CO., LTD.  (TW) 

No. 184, Keng Tzu Kou, Shang Keng Village, Hsin Fong Shiang, Hsinchu County 304, 
Taiwan. 

(72) Kuan-Ming SU (TW), Song-Der JU (TW), Shin-Chun YEH (TW) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) ống hút gió dùng cho xe 

  (57)    Sáng chế đề cập đến ống hút gió dùng cho xe, trong đó ống rỗng gồm có cửa lắp và cửa 
hút gió đối diện với cửa lắp. ít nhất một vách ngăn được lắp trong ống rỗng, chặn các vật 
lạ và nước. Vách ngăn có lỗ thông qua đó cửa lắp được nối với cửa hút gió.  
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(72) Rong-Bin GUO (TW) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Chân chống dùng cho xe mô tô 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chân chống dùng cho xe mô tô. Tay phanh được lắp xoay được vào 
đế lắp tay phanh. Cụm phanh tang trống gồm có đế lắp và cần phanh. Chi tiết liên kết 
được lắp xoay được vào khung đỡ. ống bọc thứ nhất tỳ vào giữa đế lắp tay phanh và chi 
tiết liên kết. ống bọc thứ hai tỳ vào giữa khung đỡ và đế lắp. Dây phanh được lắp trong 
các ống bọc thứ nhất và thứ hai và được nối giữa tay phanh và cần phanh. Chân chống 
phụ được lắp xoay được vào khung đỡ và tỳ vào chi tiết liên kết. Khi xoay từ vị trí thu lại 
đến vị trí chống, chân chống phụ đẩy chi tiết liên kết xoay để đẩy ống bọc thứ nhất, dẫn 
động dây phanh kéo cần phanh của cụm phanh tang trống để tạo tác dụng phanh.  
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(72) Shiro FUJII (JP), Yoshikazu YAMANAKA (JP), Nobuki SHIRAGAKI  (JP), Hiroshi 
KANAI (JP), Nobuyuki SHIMODA  (JP), Yasuhide MORIMOTO (JP), Yoshihiro 
SUEMUNE  (JP), Tooru OOHASHI (JP) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thép được nhúng nóng và phương pháp sản xuất thép này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thép được nhúng nóng và phương pháp sản xuất thép này. Thép 
được nhúng nóng theo sáng chế có độ bền ăn mòn cao, khả năng tạo hình tốt, và có vẻ 
bề ngoài của lớp mạ đẹp. Thép được nhúng nóng theo sáng chế bao gồm nền thép có lớp 
mạ hợp kim nhôm-kẽm được tạo ra trên đó. Lớp mạ hợp kim nhôm-kẽm chứa Al, Zn, Si 
và Mg là các nguyên tố thành phần của nó và hàm lượng Mg nằm trong khoảng từ 0,1% 
đến 10% . trọng lượng. Lớp mạ hợp kim nhôm-kẽm chứa pha Si-Mg với lượng nằm 
trong khoảng từ 0,2% đến 15% thể tích, và tỷ lệ trọng lượng của Mg trong pha Si-Mg so 
với tổng trọng lượng của Mg là 3% hoặc cao hơn.  
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(22) 02.11.2010 (43) 25.01.2013 
(86) PCT/US2010/055035 02.11.2010 (87) WO/2011/053948 05.05.2011 
(30) 09290831.8 02.11.2009 EP 

61/319,619 31.03.2010 US 
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54, rue la Boetie 75008 Paris, France 
(72) PERNERSTORFER, Josef (AT), KLEEMANN, Heinz-Werner (DE), SCHAEFER, 

Matthias (DE), SAFAROVA, Alena (CZ), PATEK, Marcel (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất axit carboxylic vòng được thế axylamino, quy 

trình điều chế và dược phẩm chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức I,  
 

  
 

trong đó A, Y, Z, R20 đến R22 và R50 có nghĩa như được xác định trong bản mô tả, là hợp 
chất có hoạt tính dược quý giá. Cụ thể, chúng là chất ức chế thụ thể gen biệt hoá nội mô 
2 (endothelial differentiation gene receptor 2: Edg- 2, EDG2) được hoạt hoá bởi axit 
lysophosphatidic (LPA) và còn được gọi là thụ thể LPA1, và hữu dụng để điều trị bệnh 
như bệnh vữa xơ động mạch, bệnh nhồi máu cơ tim và bệnh suy tim chẳng hạn. Sáng 
chế còn đề cập đến quy trình điều chế hợp chất có công thức I và dược phẩm chứa hợp 
chất này.  
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(72) MASTINI, Vincent (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất dioxa-bixyclo[3.2.1]octan-2,3,4-triol  

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (A) và (B) và dược phẩm chứa các hợp chất 
này để điều trị các bệnh, tình trạng và/hoặc rối loạn do chất ức chế chất vận chuyển natri-
glucoza (sodium-glucose co-transporter: SGLT) (cụ thể là chất ức chế SGLT2) gây ra.  

 
  

 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 

 

 
108 
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(72) ZHANG, Jiazhong (CN), IBRAHIM, Prabha, N. (US), BREMER, Ryan  (US), 

SPEVAK, Wayne  (US), CHO, Hanna  (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất ức chế kinaza, dược phẩm chứa hợp chất này, kit chứa 

hợp chất này và phương pháp điều chế hợp chất này 
  (57)   Sáng chế đề cập đến hợp chất ức chế các kinaza Fms, Kit, Flt-3, dược phẩm chứa hợp 

chất này, kit chứa hợp chất này và phương pháp điều chế hợp chất này. Sáng chế cũng 
mô tả hợp chất để điều trị bệnh và tình trạng bệnh có liên quan đến hoạt tính của các 
protein kinaza Fms, Kit, hoặc Flt-3 bao gồm viêm khớp dạng thấp, viêm xương khớp, 
bệnh đa xơ cứng, bệnh Alzheimer, bệnh Parkinson, bệnh viêm thận-tiểu cầu, bệnh viêm 
thận kẽ, bệnh viêm thận do luput ban đỏ, hoại tử ống thận, bệnh thận do đái tháo đường, 
phì đại thận, bệnh bạch cầu cấp thể tủy, u hắc sắc tố, bệnh đa u tủy, bệnh ung thư vú di 
căn, bệnh ung thư tuyến tiền liệt, bệnh ung thư tụy, bệnh u xơ thần kinh, di căn não, và u 
mô đệm đường tiêu hóa.  
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Room 2, 8/F., No.2, Ln.90, Sec. 2, Heping East Rd., Taipei, Taiwan 106, CHINA 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Túi đựng phân mang theo được 
  (57)   Sáng chế đề cập đến túi đựng phân mang theo được bao gồm thân túi có miệng túi và 

bao gồm hai thành bên tạo thành thân túi và mép dưới năm cách xa khỏi miệng túi; và 
hai phần đỡ lần lượt bố trí ở hai phía bên của miệng túi của thân túi, trong đó hai ngón 
tay được luồn vào đỡ các phần đỡ để đặt và điều chỉnh kích thước của miệng túi của thân 
túi để che phủ các lỗ bài tiết của thân thể người và chất dính được gắn vào các phía ngón 
tay của cả hai phần đỡ này; khoá kéo có thể được tạo ra ở phần trên của thân túi ở gần 
miệng túi để bịt kín thân túi; và phía dưới của thân túi được tạo ra có lỗ mà các lượng 
chứa trong thân túi có thể được xả ra qua đó.  
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Gartenstrasse 97, 73430 Aalen, Germany 
(72) VARNAS, Saulius, Raymond (AU) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phần tử thấu kính mắt nhiều tiêu điểm hội tụ và phương pháp 

làm chậm sự tiến triển của bệnh cận thị 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phần tử thấu kính mắt nhiều tiêu điểm hội tụ. Phần tử thấu kính mắt 

nhiều tiêu điểm theo sáng chế bao gồm vùng quan sát trên (102), vùng quan sát dưới 
(104), hành lang (106) và khu vực ngoại vi (108) được đặt trên mỗi bên của vùng quan 
sát dưới (104). Vùng quan sát trên bao gồm điểm tham chiếu xa (Distance Reference 
Point - DRP) và khớp nối hình chữ nhật điều chỉnh (110), và tạo ra năng suất khúc xạ 
đầu tiên cho tầm nhìn xa. Vùng quan sát dưới (104), dành cho tầm nhìn gần, tạo ra năng 
suất bổ sung tương ứng với năng suất khúc xạ thứ nhất. Hàng lang (106) nối vùng trên 
(102) với vùng dưới (104) và tạo ra năng suất khúc xạ thay đổi nằm trong khoảng năng 
suất khúc xạ của vùng quan sát trên (102) đến năng suất khúc xạ của vùng quan sát dưới 
(104). Mỗi khu vực ngoại vi (108) bao gồm vùng (120,122) có năng suất dương tương 
ứng với năng suất bổ sung mà tại đó tạo ra năng suất khúc xạ dương tương ứng với năng 
suất khúc xạ của vùng quan sát dưới (104). Các vùng (120,122) có năng suất dương 
tương ứng được đặt liền kề với vùng quan sát dưới (104) sao cho vùng quan sát dưới 
(104) xen giữa các vùng có năng suất dương tương ứng (120,122).  
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Tổ hợp hoạt chất có hoạt tính trừ sâu chứa dithiino-

tetracarboximit, chế phẩm trừ sâu chứa tổ hợp này, phương 
pháp kiểm soát nấm gây bệnh ở cây và phương pháp kiểm soát 
động vật gây hại trong bảo vệ cây trồng 

  (57)   Sáng chế đề cập đến tổ hợp hoạt chất có hoạt tính trừ sâu chứa (A) dithiino-
tetracarboximit có công thức (I)  

 

 
 

và (B) hoạt chất trừ sâu khác. Sáng chế cũng đề cập đến chế phẩm trừ sâu chứa tổ hợp 
này, phương pháp kiểm soát nấm gây bệnh ở cây và phương pháp kiểm soát động vật 
gây hại trong bảo vệ cây trồng.  
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(72) BARONI Marco (IT), BONO Francoise (FR), DELBARY-GOSSART Sandrine (FR), 

VERCESI Valentina (IT) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Các hợp chất (dị vòng-tetrahydro-pyridin)- (piperazinyl)-1-

alcanon và (dị vòng-dihydropyrolidin)-(piperazinyl)-1-
alcanon, quy trình điều chế và dược phẩm chứa chúng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến các hợp chất (dị vòng/tetrahydropyridin)-(piperazinyl)-1- alkanon 
và (dị vòng/dih/dropyrolidin)-(piperazinyl)-1-alkanon có công thức chung (I), trong đó 
A, W, n và R2 là như được xác định trong điểm 1 yêu cầu bảo hộ. Hơn nữa, sáng chế 
còn đề cập đến phương pháp điều chế các hợp chất này và dược phẩm chứa chứng được 
dùng để chữa bệnh.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất quinolin amit là chất điều biến dị cấu dương tính của 

thụ thể muscarin M1 
  (57)     Sáng chế đề xuất hơn chất quinolin amit có công thức (I)  

 

  
 
là chất điều biến di cấu dương tính của thụ thể muscarin M1 và hữu ích để điều trị bệnh 
trong đó thụ thể muscarin M1 có liên quan, như bệnh Alzheimer, bệnh tâm thần phân 
liệt chứng đau hoặc các rối loạn giấc ngủ. Sáng chế cũng đề xuất dược phẩm chứa hợp 
chất này.   
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(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) Phương tiện giao thông hai bánh 

  (57)    Sáng chế đề xuất phương tiện giao thông hai bánh có dung tích của hộp chứa đồ được 
gia tăng trong khi làm giảm mức gia tăng của bề rộng yên, và có bộ phận được gắn phía 
dưới khó có thể nhìn thấy được qua khoảng không giữa hộp chứa đồ và tấm che, và ngăn 
chặn sự đi vào của vật lạ và tay qua khoảng không này. Trong phương tiện giao thông 
hai bánh theo sáng chế, phần bên (72) của yên (7) được uốn cong xuống phía dưới để 
được đối diện mặt bên (23) của hộp chứa đồ (2) để đi ra xa mặt bên (23) của hộp chứa 
đồ (2) khi đi xuống phía dưới, trên hình chiếu cạnh, mép trên (37) của tấm che (30) được 
nằm ở vị trí cao hơn so với mép dưới (721) của phân bên (72) của yên (7) và thấp hơn so 
với mép trên (22) của hộp chứa đồ (20). Mặt bên (23) của hộp chứa đồ (20) có phần nhô 
(21) được tạo ra ở vị trí thấp hơn so với mép trên (22) và chồng lên mép trên (37) của 
tấm che (30) trên hình chiếu nhìn từ trên. Phần của mặt bên (23) bên trên phần nhô (21) 
được tạo ra dưới dạng mặt phẳng lên tới mép trên (22) của hộp chứa đồ (20).  
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(54) Phương tiện giao thông hai bánh 

  (57)    Sáng chế đề xuất phương tiện giao thông hai bánh có ắc qui được đặt ở vị trí khó có khả 
năng bị vẩy bùn bẩn và không bị nước bắn toé, có khả năng cải thiện chiều dài theo 
hướng trước sau của khoảng không chứa của hộp chứa đồ, và giảm chiều dài dây dẫn. 
Trong phương tiện giao thông hai bánh theo sáng chế, hộp ắc qui (21) được bố trí ở vị trí 
phía trước của bộ lọc khí (51) bên cạnh thân van bướm (55) ít nhất khi cụm động cơ (5) 
được nằm ở vị trí đỉnh khi đung đưa.  
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(US), Chao ZHANG (US), Ying ZHANG (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất để điều trị bệnh hoặc tình trạng bệnh qua trung 

gian protein kinaza Raf 
  (57)     Sáng chế đề xuất hợp chất (kể cả muối của nó, chế phẩm chứa nó, chất liên hợp của nó, 

dẫn xuất của nó, dạng của nó) có hoạt tính trên ít nhất một protein kinaza Rf. Hợp chất 
theo sáng chế có tác dụng ức chế sự tăng sinh của dòng tế bào đột biến Ras. Hợp chất 
theo sáng chế để điều trị bệnh và tình trạng liên quan đến hoạt tính của protein kinaza 
đột biến B-Raf V600E như bệnh và tình trạng được nêu trong bản mô tả và yêu cầu bảo 
hộ. Hợp chất theo sáng chế để điều trị bệnh và tình trạng liên quan đến hoạt tính của protein 
kinaza c-Raf-1 như bệnh và tình trạng được nêu trong bản mô tả và yêu cầu bảo hộ.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất octahydro-pyrolo[3,4-b]pyrol và dược phẩm chứa nó 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất octahydro-pyrolo[3,4-b]pyrol hữu ích dùng để điều trị 
bệnh hoặc rối loạn được ngăn ngừa hoặc được làm thuyên giảm bởi phối tử thụ thể 
histamin-3. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp điều chế hợp chất 
octahydro-pyrolo[3,4-b]pyrol và dược phẩm chứa nó.  
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(72) Junichi NAKANO (JP), Wasanpus POOHRINUTTHAPOOM (TH), Ratchatapong 

JUNGSANGUANSIT (TH) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Kết cấu không thấm nước của xe 
  (57)    Sáng chế đề cập tới kết cấu không thấm nước của xe cho phép độ kín nước đạt được với 

kết cấu đơn giản và dễ dàng, và các dây điện dễ dàng kéo ra dễ bên ngoài. Kết cấu 
không thấm nước này bao gồm hộp chứa kín nước (121) phần dưới của nó được mở, và 
hộp chứa này che kín hơi các phần trên, dưới, sau và phần bên của thiết bị điện (110) 
ngoại trừ phần dưới của thiết bị điện (110); và nắp che dưới (141) che lỗ dưới (122) của 
hộp chứa kín nước (121). Nắp che dưới (141) bao gồm khe hở giữa nắp che dưới (141) 
và lỗ dưới (122) của hộp chứa kín nước (121), khe hở làm cho bên trong và bên ngoài 
của nắp che dưới (141) nối thông với nhau. Dây điện nối với thiết bị điện (110) được kéo 
ra bên ngoài qua khe hở.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Xe máy 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kỹ thuật cho xe máy bao gồm các bộ điều khiển phanh tạo ra trên 
tay lái, kỹ thuật này sao cho có thể tạo ra thân xe của nó nhỏ hơn bằng cách rút ngắn các 
ống thủy lực. ống mềm thủy lực thứ ba (58) được kéo dài từ xi lanh hãm chính thứ nhất 
(56) về phía tâm theo chiều rộng xe dọc theo tay lái (17), được định tuyến hơn nữa dọc 
theo ống đầu (11), và sau đó được nối với phần nối thứ nhất (57). ống mềm thủy lực thứ 
nhất (73) được kéo dài từ xi lanh hãm chính thứ hai (72) về phía tâm theo chiều rộng xe 
dọc theo tay lái (17), được định tuyến hơn nữa dọc theo ống đầu (11), và sau đó được nối 
với van làm trễ (54) nhờ sử dụng bu lông rỗng (81) hướng theo chiều rộng xe. Các chiều 
dài của các ống thủy lực có thể được rút ngắn, nắp che trước có thể được bố trí nhỏ gọn bằng 
cách được bố trí gần hơn với phía ống đầu, và do đó thân xe có thể được tạo ra nhỏ hơn.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp tách nguyên tố đất hiếm nhẹ 

  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp tách nguyên tố đất hiếm nhẹ được mong muốn ra khỏi 
dung dịch nước chứa hai hoặc nhiều trong số La, Ce, Pr và Nd bao gồm các bước: tiếp 
xúc pha hữu cơ chứa tác nhân chiết với dung dịch nước trong thiết bị lắng trộn đa cấp 
kiểu dòng ngược trong khi bổ sung dung dịch kiềm vào đó, và tiếp xúc pha hữu cơ với 
dung dịch axit trong nước để chiết ngược nguyên tố được mong muốn. Tác nhân chiết là 
axit đialkyl điglycol amic có công thức: R1R2NCOCH2OCH2COOH trong đó R1 và R2 là 
alkyl, ít nhất một nhóm có ít nhất là 6 nguyên tử cacbon.  
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(11) 32156 
(21) 1-2012-01770 (51) 7 C10G  45/44,  45/48,  65/08 
(22) 19.11.2010 (43) 25.01.2013 
(86) PCT/IB2010/002966        19.11.2010 (87) WO/2011/061612 26.05.2011 
(30) PCT/IB2009/056016        20.11.2009 IB 
(71) TOTAL RAFFINAGE MARKETING  (FR) 

24, Cours Michelet, F-92800 Puteaux, France 
(72) DALEMAT, Francois (FR), GILLES, Anne-Eline (FR), MORVAN, Gildas  (FR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Quy trình hydro hóa nguyên liệu có lượng lưu huỳnh thấp và 

sản phẩm thu được theo quy trình này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình hydro hóa nguyên liệu có lượng lưu huỳnh thấp thành 

dung dịch hydrocacbon có lượng lưu huỳnh rất thấp và lượng chất thơm rất thấp có điểm 
sôi nằm trong khoảng từ 100 đến 400oC và khoảng sôi không lớn hơn 80oC, bao gồm 
bước hydro hóa có dùng chất xúc tác đối với nguyên liệu này ở nhiệt độ nằm trong 
khoảng từ 80 đến 180oC và ở áp suất từ 60 đến 160 bar (6000 đến 16000 Kpa).  
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24, Cours Michelet, F-92800 Puteaux, France 
(72) AUBRY, Christine  (FR), NOKERMAN, Joelle  (BE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Quy trình sản xuất dung dịch hydrocacbon có lượng chất 

thơm và lượng lưu huỳnh rất thấp và sản phẩm thu được theo 
quy trình này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất dung dịch hydrocacbon có lượng chất thơm và 
lượng lưu huỳnh rất thấp có điểm sôi nằm trong khoảng từ 100 đến 400oC và khoảng sôi 
không lớn hơn 80oC, quy trình này bao gồm ít nhất hai bước liên tiếp sau:  
khử lưu huỳnh sâu phần cất giữa bằng hydro xuống đến lượng lưu huỳnh nhỏ hơn 10 
ppm, và  
hyđro hoá có dùng chất xúc tác phần cất giữa đã khử lưu huỳnh thu được từ bước trên tại 
nhiệt độ nằm trong khoảng 80 đến 180oC và áp suất nằm trong khoảng từ 60 đến 160 bar 
(6000 đến 16000 Kpa).  
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(11) 32158 
(21) 1-2012-01787 (51) 7 A61J  7/00 
(22) 23.11.2009 (43) 25.01.2013 
(86) PCT/IB2009/007548 23.11.2009 (87) WO 2011/061555 26.05.2011 
(30) 2009-07548 23.11.2009 TR 
(71) BERKO ILAC VE KIMYA SAN. A.S.  (TR) 

Yeni Camlica Mah. Baraj Yolu Cad. 9. Ozgur Sokak No:16, Y. Dudullu-Umraniye, 
Istanbul, Turkey 

(72) BERAN, M. Berat (TR) 
(74) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG & TRAN CO., LTD) 
(54) Bộ phận đóng kín dùng để bảo vệ phần lòng thìa 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ phận đóng kín (4) để bảo vệ phần lòng thìa (3) chống lại các 
điều kiện môi trường bên ngoài, mà thìa này được sử dụng cho việc cấp các sản phẩm 
thuốc hoặc thực phẩm dạng lỏng hoặc bán lỏng cho các đối tượng cần dùng, khác biệt ở 
chỗ, bộ phận đóng kín (4) này bao gồm cần gạt (6) và bộ phận này được bố trí để chỉ che 
phủ phần lòng thìa (3). 
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(11) 32159 
(21) 1-2012-01812 (51) 7 A61F  13/15,  13/49 
(22) 24.11.2010 (43) 25.01.2013 
(86) PCT/JP2010/070911 24.11.2010 (87) WO/2011/068062 09.06.2011 
(30) 2009-276015 04.12.2009 JP 

2009-291522 22.12.2009 JP 
(71) KAO CORPORATION  (JP) 

14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan 
(72) MOTEGI, Tomoyuki (JP), MARUYAMA, Hiroshi  (JP), ONIZAWA, Yasuhiro (JP), 

MORITA, Akio  (JP) 
(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Phương pháp và thiết bị sản xuất phần thấm hút 
  (57)    Phương pháp sản xuất phần thấm hút (3) bao gồm bước tập hợp gồm tập hợp nguyên liệu 

thấm hút (3) được mang bởi dòng khí trung các rãnh (23) tạo ra trên bề mặt biên ngoài 
của trống quay (2) và bước vận chuyển gồm vận chuyển các chất tập hợp (32) trong các 
rãnh (23) vào phương tiện vận chuyển (5) và vận chuyển các chất tập hợp (32) trong khi 
các chất tập hợp (32) được giữ trên phương tiện vận chuyển (5). ở bước tập hợp, nguyên 
liệu cho phần thấm hút (3) được tập hợp trong đa số các rãnh (23) được tạo ra trên trống 
quay (2) để được sắp xếp theo chiều rộng của trống quay (2). ở bước vận chuyển, các 
chất tập hợp (32) được giải phóng từ các rãnh (23) vào phương tiện vận chuyển (5) dưới 
lực hút được tạo ra từ phương tiện vận chuyển (5) và các chất tập hợp đã giải phóng (32) 
được vận chuyển trong khi được hút.  
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(11) 32160 
(21) 1-2012-01824 (51) 7 H03H  9/05 
(22) 25.06.2012 (43) 25.01.2013 
(30) 10-2011-0064704 30.06.2011 KR 
(71) SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO., LTD.  (KR) 

314, Maetan 3- Dong, Yeongtong-gu, Suwon, Gyunggi-do 443-743, Republic of Korea
(72) KIM, Jae Kyung (KR), PARK, Dong Sun (KR), SON, Yeon Ho (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Môđun rung áp điện 

  (57)    Sáng chế đề cập đến môđun rung áp điện bao gồm: chi tiết áp điện được giãn và nén 
nhiều lần theo sự đặt một nguồn điện ngoài vào để tạo lực rung; tấm rung có chi tiết áp 
điện mà chi tiết áp điện này được gắn với một bề mặt của tấm rung và tấm rung được 
giãn và nén nhiều lần liền với chi tiết áp điện để truyền lực rung của chi tiết áp điện tới 
chi tiết bên ngoài; vật khối có phần tâm được gắn với một mặt của tấm rung để làm tăng 
lực rung của chi tiết áp điện; và chi tiết gắn để gắn cố định phần tâm của vật nặng và 
tấm rung với nhau.  
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(11) 32161 
(21) 1-2012-01831 (51) 7 A23L  1/29,  1/30,  3/46, A61K  

31/19 
(22) 28.01.2011 (43) 25.01.2013 
(86) PCT/US2011/022935  28.01.2011 (87) WO 2011/094549 04.08.2011 
(30) 61/299,632       29.01.2010 US 
(71) ABBOTT LABORATORIES  (US) 

Dept 377/AP6P-1, 100 Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois 60064, United States of 
America 

(72) HELMKE, Charles, R (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Bột dinh dưỡng chứa beta-hyđroxy-beta-metylbutyrat (HMB) 

được sấy phun 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bột dinh dưỡng chứa HMB và ít nhất một chất béo, hyđratcacbon, 

protein, trong đó HMB được sấy phun với ít nhất một phần của ít nhất một chất béo, 
protein, và hyđratcacbon trong hợp phần. Sáng chế cũng đề cập đến phương phảp sản 
xuất bột này gồm các bước 1) điều chế huyền phù đặc dạng lỏng chứa HMB và ít nhất 
một protein, hyđrat cacbon và chất béo, và 2) sấy phun huyền phù đặc này để thu được 
bột dinh dưỡng được sấy phun chứa HMB được sấy phun. Bột dinh dưỡng này có ít mùi 
hoặc không có mùi khó chịu.  
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(86) PCT/US2011/022928 28.01.2011 (87) WO 2011/094544 04.08.2011 
(30) 61/299,567      29.01.2010 US 
(71) ABBOTT LABORATORIES  (US) 

Dept 377/AP6P-1, 100 Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois 60064, United States of 
America 

(72) JOHNS, Paul, W  (US), KENSLER, Ann (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Nhũ tương dinh dưỡng chứa canxi beta-hyđroxy-beta-

metylbutyrat (HMB) và protein hòa tan 
  (57)    Sáng chế đề cập đến nhũ tương dinh dưỡng chứa chất béo, hyđratcacbon, protein, và 

canxi HMB trong đó protein hoà tan chiếm từ khoảng 50% đến 100% khối lượng protein 
tổng. Sáng chế cũng đề cập đến nhũ tương dinh dưỡng chứa chất béo, hyđratcacbon, 
protein, và canxi HMB trong đó protein hoà tan chiếm từ khoảng 50% đến 100% khối 
lượng protein và nhũ tương có tỷ lệ khối lượng giữa protein hoà tan với canxi HMB nằm 
trong khoảng từ 5:1 đến khoảng 12:1. Ngạc nhiên là nhũ tương dinh dưỡng theo sáng 
chế có độ bền và không có vị đắng hoặc dư vị đắng theo thời gian.  
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(62) 1-2010-00109   
(22) 14.07.2008 (43) 25.01.2013 
(86) PCT/EP2008/059149 14.07.2008 (87) WO2009/010483 22.01.2009 
(30) 07112507.4 16.07.2007 EP 

60/949,923 16.07.2007 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.06.2012 
(71) AKZO NOBEL N.V.  (NL) 

Velperweg 76, NL-6824 BM Arnhem, The Netherlands 
(72) SIMONSON, Patrik (SE), PERSSON, Michael (SE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hỗn hợp chất độn, phương pháp điều chế nó, quy trình sản xuất 

giấy và giấy bao gồm hỗn hợp chất độn 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hỗn hợp chất độn bao gồm  

a) chất độn,  
b) hợp chất vô cơ cation,  
c) hợp chất hữu cơ cation, và  
d) polysacarit anion, trong đó chất độn có mặt với lượng ít nhất bằng 1% khối lượng, 
tính trên tổng khối lượng hỗn hợp, polysacarit anion có mặt với lượng nằm trong khoảng 
từ 1 đến 100kg/tấn, tính trên khối lượng chất độn, và trong đó hỗn hợp này hầu như 
không chứa xơ. Sáng chế còn đề cập đến hỗn hợp chất độn bao gồm các thành phần a), 
b), c) và d) như được xác định ở trên trong đó chất độn có mặt với lượng ít nhất bằng 1% 
khối lượng, tính trên tổng khối lượng hỗn hợp, mỗi hợp chất vô cơ cation có mặt với 
lượng nằm trong khoảng từ 0 đến 30kg/tấn, tính trên khối lượng chất độn, do đó hỗn hợp 
này gồm ít nhất một hợp chất vô cơ cation và hợp chất hữu cơ cation, và polysacarit 
anion có mức độ thay thế các nhóm anion thực lên tới 0,65. Sáng chế còn đề cập đến 
phương pháp sản xuất hỗn hợp chất độn bao gồm bước trộn các thành phần a), b), c) và 
d) như được xác định ở trên. Sáng chế còn đề cập đến hỗn hợp chất độn có thể thu được 
bằng phương pháp này, và quy trình sản xuất giấy bao gồm bước bổ sung hỗn hợp chất 
độn vào huyền phù xenluloza trong nước. Sáng chế còn đề cập đến giấy chứa hỗn hợp 
chất độn này.  
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1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 107-8556 Japan 
(72) Hideki KUWANO (JP), Odai UCHIDA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Xe máy kiểu ngồi để chân sang hai bên 

  (57)     Sáng chế là đề xuất xe máy kiểu ngồi để chân sang hai bên với mục đích làm giảm kích 
cỡ thân xe trong xe máy kiểu ngồi để chân sang hai bên có phanh thủy lực để phanh 
bánh xe sau.  

Để đạt được mục đích nêu trên, xe máy (10) bao gồm phanh thủy lực (103) để 
phanh bánh xe sau (16). Phần đỡ phía khung (101) để đỡ đường ống thủy lực (94) được 
bố trí trên các khung sau (34L, 34R) trong khi phần đỡ phía đòn lắc (102) để đỡ đường 
ống thủy lực (94) được bố trí trên đòn lắc (26). Đường ống thủy lực (94) bao gồm ống 
mềm dẻo (97) kéo dài từ phần đỡ phía khung (101) tới phần đỡ phía đòn lắc (102). ống 
mềm dẻo (97) được bố trí ở trạng thái cong sang bên trái theo hướng chiều rộng xe và 
được uốn để đáp ứng, khi cụm lắc (22) được lắc lên xuống, chuyển động lắc của cụm lắc 
(22).  
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(21) 1-2012-01856 (51) 7 C07D  471/04, A61K  31/506, A01P  
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(30) 09177373.9 27.11.2009 EP 

09177908.2 03.12.2009 EP 
(71) BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH  (DE) 

Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim, Germany 
(72) GRUNENBERG, Alfons (DE), MAIS, Franz-Josef (DE), JOENTGEN, Winfried (DE), 

KEIL, Birgit (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Dạng đa hình của metyl 4,6-diamino-2-[1-(2-flobenzyl)-1H-

pyrazolo[3,4-b] pyridin-3-yl]pyrimidin-5-ylcarbamat 
  (57)   Sáng chế đề cập đến các dạng đa hình của metyl {4,6-diamino-2-[1-(2-flobenzyl)-1H-

pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-yl]pyrimidin-5-yl}carbamat có công thức (I) cụ thể đến dạng 
biến đổi I, đến quy trình điều chế chúng, đến thuốc chứa chúng để chữa bệnh.  
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(30) 2009-282261 11.12.2009 JP 

2010-101326 26.04.2010 JP 
(71) SENJU METAL INDUSTRY CO., LTD.  (JP) 

23, Senju-Hashido-Cho, Adachi-Ku, Tokyo 1208555 Japan 
(72) Takashi SUGIHARA (JP), Hiroshi TAGUCHI  (JP), Daisuke KASAHARA (JP), 

Koichiro HOSOKAWA (JP), Yuta SAITO  (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Lò hồi lưu 

  (57)    Sáng chế đề cập đến lò hồi lưu có thể ngăn ngừa chất trợ dung bị hoá hơi và đóng rắn 
trên trục quay của động cơ dẫn động các cánh quạt được bố trí trong lò. Lò hồi lưu theo 
sáng chế có phần xả (20) tạo thành thiết bị thu gom chất trợ dung (10A), được tạo ra ở 
một bên của động cơ (16), nằm đối diện với quạt và vòng quanh trục quay (14). Bề mặt 
của phần xả (20) được tạo ra dưới dạng mặt nghiêng (20A) mà nghiêng từ vị trí cân bằng 
của động cơ (16) tới cửa xả (46) được tạo ra ở mặt sau của động cơ (16). Chất trợ dung 
được thu gom vào phần giữa của động cơ (16) bởi chuyển động quay của quạt để chảy 
đến phần xả (20) được tạo ra ở phần giữa của động cơ (16), rồi chảy qua cửa xả (46) và 
đường ống (48) để được gom vào thùng thu gom (34).  
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(11) 32167 
(21) 1-2012-01860 (51) 7 F03D  
(22) 27.06.2012 (43) 25.01.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.06.2012 
(75) Lưu Hải Thống  (VN) 

123 đường Hùng Vương, thành phố Bắc Giang 
(54) Máy phát điện chạy bằng sức gió có cánh hình thuyền nhọn đáy 

  (57)    Sáng chế đề cập đến máy phát điện chạy bằng sức gió có cánh hình thuyền nhọn đáy 
quay quanh trục đứng trên mặt phẳng nằm ngang. Cánh gió hình thuyền dẹt nhọn đáy có 
cánh gió phụ được bố trí để thay đổi diện tích đón gió của cánh gió và nhờ đó thích ứng 
tốt với các điều kiện thay đổi của cấp gió; lòng cánh gió hình thuyền nhọn đáy có đặc 
điểm sâu dần về phía cuối cánh làm cho điểm đặt lực tổng hợp xa tâm quay của trục cơ 
và tăng mô men quay; với hình dạng khí động học của cánh gió hình thuyền dẹt nhọn 
đáy giúp tạo ra lực nâng khi cánh gió vận hành, giảm lực tác động lên các ổ đỡ tại trục 
cơ và nhờ đó giúp cánh gió quay nhẹ nhàng. Máy phát điện chạy bằng sức gió có cánh 
hình thuyền nhọn đáy theo sáng chế còn bao gồm máy phát điện phụ có công suất thấp 
hơn máy phát điện chính, khi gió mạnh vượt tầm kiểm soát của cánh gió phụ, máy phát 
điện phụ tự động vận hành và khi gió yếu, máy phát điện chính tự cắt, máy phát điện 
phụ vận hành. Khi có gió bão hoặc lốc xoáy, côn tự động chuyển chế độ không tải để 
đảm bảo an toàn.  
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(11) 32168 
(21) 1-2012-01884 (51) 7 A61K  31/513, A61P  35/00,  35/02,  

43/00, C07D  239/54,  405/12 
(22) 29.11.2010 (43) 25.01.2013 
(86) PCT/JP2010/071280     29.11.2010 (87) WO2011/065541 03.06.2011 
(30) 2009-272738     30.11.2009 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.06.2012 
(71) TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (JP) 

1-27, Kandanishiki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 1018444, Japan 
(72) FUKUOKA, Masayoshi (JP), YOKOGAWA, Tatsushi (JP), MIYAHARA, Seiji (JP), 

MIYAKOSHI, Hitoshi (JP), YANO, Wakako (JP), TAGUCHI, Junko (JP), TAKAO, 
Yayoi (JP) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hợp chất uraxil, chất tăng tiềm lực hiệu quả chống khối u 

chứa hợp chất uraxil, tổ hợp chứa hợp chất uraxil và chất 
chống khối u, thuốc chống khối u chứa tổ hợp này 

  (57)   Sáng chế đề xuất chất làm tăng tiềm lực hiệu quả chống ung thư. Trong đó chất làm tăng 
tiềm lực hiệu quả chống ung thư này chứa hợp chất uraxil có công thức (I) sau đây hoặc 
muối dược dụng của nó đóng vai trò làm thành phần hoạt tính :   
 

 
 
trong đó X là nhóm C1-5 alkylen và một trong các nhóm metylen cấu tạo nhóm alkylen 
tuỳ ý được thế bằng nguyên từ oxy; R1 là nguyên tử hydro hoặc nhóm C1-6 alkyl; R2 là 
nguyên tử hydro hoặc nguyên tử halogen; và R3 là nhóm C1-6 alkyl, nhóm C2-6 alkenyl, nhóm 
C3-6 xycloaIkyl, nhóm C1-6 alkyl, nhóm halogeno- C1-6 alkyl hoặc nhóm dị vòng no.  
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(11) 32169 
(21) 1-2012-01889 (51) 7 A61F  13/15,  13/49 
(22) 26.11.2010 (43) 25.01.2013 
(86) PCT/JP2010/071158       26.11.2010 (87) WO 2011/074389 23.06.2011 
(30) 2009-282529 14.12.2009 JP 

2010-044544 01.03.2010 JP 
(71) KAO CORPORATION  (JP) 

14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan 
(72) NAKANO, Yasuhiro (JP), SATO, Nobuya (JP), NIINOMI, Masahiko (JP) 
(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Phương pháp sản xuất vật dụng thấm hút 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất liên tục các kiểu vật dụng thấm hút khác 
nhau có lớp phía trên (10) là một lớp cấu thành được phủ một phần với chất chăm sóc 
da. Chất chăm sóc da sử dụng ở trạng thái bán lỏng hoặc rắn tại 20oC. Phương pháp theo 
sáng chế bao gồm bước phủ D mà tại đó lớn phía trên có dạng dải băng (100) đóng vai 
trò là lớp cấu thành được phủ một phần lên một bề mặt với chất chăm sóc da và bước 
làm mát mà tại đó chất chăm sóc da được phủ được làm mát nhờ phun chất lưu về một 
phía của một bề mặt của lớp phía trên (100) trong các lớp cấu thành có dạng dải trước 
khi chất chăm sóc da được phủ lên một bề mặt của lớp phía trên (100) trong các lớp cấu 
thành có dạng dải đến tiếp xúc với các phương tiện vận chuyển để vận chuyển các lớp 
cấu thành có dạng dải kể cả lớp phía trên (100).  
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(11) 32170 
(21) 1-2012-01906 (51) 7 G06F  17/30 
(22) 04.07.2012 (43) 25.01.2013 
(30) 2011-148466 04.07.2011 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.07.2012 
(71) HITACHI, LTD.  (JP) 

6-6 Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8280, Japan 
(72) Yosiyuki KOBAYASI (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và hệ thống tạo ra môđun tài liệu 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo ra môđun tài liệu có thể trích một cách tự động 
môđun tài liệu từ các tài liệu và có thể tạo ra cơ sở dữ liệu môđun tài liệu.  
Phương pháp tạo ra môđun tài liệu, phương pháp này được thực hiện trong hệ thống máy 
tính bao gồm máy tính, có chương trình để thực hiện khối tạo môđun tài liệu để tạo ra 
môđun tài liệu, và cơ sở dữ liệu môđun tài liệu, khối tạo môđun tài liệu bao gồm khối 
phân tích và khối tính tính đồng dạng, phương pháp này bao gồm: bước so sánh tài liệu 
chủ đề, tài liệu được đọc từ cơ sở dữ liệu môđun tài liệu, với nhau để tính tính đồng dạng 
ở bố cục của các ký tự của các xâu giữa các tài liệu chủ đề, và trích các xâu đồng dạng 
thứ nhất dựa vào tính đồng dạng được tính; và bước đăng ký, mỗi trong số các xâu đồng 
dạng thứ nhất như môđun tài liệu vào cơ sở dữ liệu môđun tài liệu.  
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(11) 32171 
(21) 1-2012-01908 (51) 7 F01M  5/00 
(22) 04.07.2012 (43) 25.01.2013 
(30) 2011-150132 06.07.2011 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.07.2012 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 107-8556 Japan 
(72) Takeshi KANAE (JP), Yoshimi NUMAZAKI (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cụm động lực dùng cho xe kiểu để chân hai bên 

  (57)     Sáng chế đề cập tới cụm động lực dùng cho xe kiểu để chân hai bên nhằm nâng cao hiệu 
quả làm mát được tạo kết cấu trong đó bộ làm mát dầu được bố trí ở thành trước của hộp 
cụm động lực của cụm động lực. Theo kết cấu trong đó bộ làm mát dầu (45) được bố trí 
ở phần thành trước (33a) của hộp cụm động lực (12) và nắp che trong 28 kéo dài theo 
phương về phía trước và về phía sau xe được tạo ra ở phía trước bộ làm mát dầu (45), 
đường dẫn dầu (48) để đầu đi qua đó trong bộ làm mát dầu (45) được tạo để chạy dài ra 
ngoài theo hướng chiều rộng xe và bộ làm mát dầu (45) được bố trí để chạy dài từ bên 
trong ra bên ngoài theo hướng chiều rộng xe ở phía sau nắp che trong (28).  
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(11) 32172 
(21) 1-2012-01914 (51) 7 A61K  31/454,  31/506,  31/5377,  

31/635,  31/675,  45/06, A61P  35/00, 
C12Q  1/68, G01N  33/48 

(22) 01.12.2010 (43) 25.01.2013 
(86) PCT/US2010/058549 01.12.2010 (87) WO/2011/068863 09.06.2011 
(30) 12/630,957      04.12.2009 US 
(71) ABBOTT LABORATORIES  (US) 

100 Abbott Park Road, Abbott Park, IL 60064, United States of America 
(72) SHAH, Omar Jameel (US), SHEN, Yu  (CN), LIN, Xiaoya  (CN), ANDERSON, Mark 

(US), HUANG, Xiaoli (US), LI, Junling (US), LI, Leiming (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hỗn hợp trị liệu dùng để điều trị bệnh ung thư 
  (57)   Sáng chế đề cập đến hỗn hợp và chế phẩm chứa các chất trị liệu để sử dụng trong điều trị 

cho bệnh nhân mắc bệnh ung thư.  
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(11) 32173 
(21) 1-2012-01937 (51) 7 B63H  25/30,  25/52 
(22) 07.12.2010 (43) 25.01.2013 
(86) PCT/EP2010/069085  07.12.2010 (87) WO/2011/070021 16.06.2011 
(30) NO20093499       09.12.2009 NO 
(71) ROLLS-ROYCE MARINE AS  (NO) 

Dep Steering Gears - Hagavik Postboks 824, Sentrum N-5808 Bergen, Norway 
(72) POLDEN, Sveinung (NO) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị và phương pháp nâng trục lái trên tàu thủy 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp nâng trục lái (2) trên tàu thuỷ để nhả ổ 
hướng kính (16), trong đó trục lái (2) được trang bị động cơ lái gắn chặt vào trục lái (2) 
bằng cách sử dụng đai ốc thuỷ lực (8), và trong đó động cơ lái còn được nối với cấu trúc 
của tàu (3). Thiết bị này là một phần tích hợp của động cơ lái và bao gồm nắp trên (6) 
của động cơ lái có xi lanh thuỷ lực tích hợp (10), trong đó xi lanh thuỷ lực còn bao gồm 
pít tông thuỷ lực (12), ít nhất một kênh cung cấp dầu thuỷ lực (13), và ít nhất một thiết 
bị xiết chặt/điều chỉnh (11).  
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(11) 32174 
(21) 1-2012-01939 (51) 7 C11D  1/72,  3/42,  1/83,  10/04 
(22) 12.08.2010 (43) 25.01.2013 
(86) PCT/EP2010/061758 12.08.2010 (87) WO 2011/082840 14.07.2011 
(30) 10150161.7       06.01.2010 EP 
(71) UNILEVER N.V.   (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, the Netherlands 
(72) Stephen Norman BATCHELOR (GB), Jayne Michelle BIRD (GB) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm tẩy giặt và phương pháp xử lý vải ở quy mô gia đình 

sử dụng chế phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm tẩy giặt tạo màu bóng có hiệu quả được tăng cường bằng 

cách sử dụng các loại chất hoạt động bề mặt khác nhau với các tỷ lệ cụ thể. 
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(11) 32175 
(21) 1-2012-01946 (51) 7 B23K  9/00 
(22) 06.07.2012 (43) 25.01.2013 
(30) US13/176,848 06.07.2011 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.07.2012 
(71) J. RAY MCDERMOTT, S.A.  (US) 

757 N. Eldridge Parkway, Houston, Texas 77079, United States of America 
(72) Paul J. Berbakov (US), Thomas E. Doyle (US), Clyde D. Noel (US), Terry L. Breaux 

(US) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thiết bị hàn theo quỹ đạo 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương án hàn đường ống cho phép điều khiển độc lập theo thời 

gian thực tất cả các giá đỡ, các mỏ hàn, và các thành phần phụ bằng cách thiết kế. Sáng 
chế sử dụng rãnh vòng xẻ đôi được lắp trên vòng đỡ của thiết kế tương tự. Nhiều đầu hàn 
được lắp trên các giá đỡ được phân bố tại các khoảng cố định dọc theo chu vi cửa rãnh. 
Các cụm vòng đỡ và rãnh bên trái và bên phải được chia tách tại các vị trí 12 giờ và 6 
giờ. Chúng có thể được tách rời và mở rộng thành từng phần theo chiều ngang để tạo 
điều kiện để lắp đặt và để làm sạch các vật cản trở. Các dụng cụ căn chỉnh (chốt vát) tạo 
điều kiện thuận lợi cho lắp ráp. Các phương tiện khoá (chốt cài) được đặt gần mỗi mặt 
phân giới chia tách, đã ghép với các chốt căn chỉnh, bảo đảm rằng rãnh thực hiện vai trò 
như một khối liền trong suốt thao tác hàn. Các cơ cấu dẫn động tuyến tính đã lắp trên 
các vòng đỡ duy trì độ đồng tâm giữa rãnh và ống đã hàn và hoạt động như là hệ thống 
kẹp chắc chắn.  
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(11) 32176 
(21) 1-2012-01949 (51) 7 C03C  17/32,  19/00, G11B  5/84 
(22) 09.07.2012 (43) 25.01.2013 
(30) 2011-156621 15.07.2011 JP 
(71) ASAHI GLASS COMPANY, LIMITED  (JP) 

5-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8405, Japan 
(72) Kazuo MANNAMI (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Tấm nền thủy tinh dùng làm phương tiện ghi từ tính và quy 

trình sản xuất nền thủy tinh dùng làm phương tiện ghi từ tính
  (57)     Sáng chế đề cập đến nền thuỷ tinh dùng làm phương tiện ghi từ tính có các bề mặt chính 

với độ mịn mỹ mãn được sản xuất với năng suất cao và sản lượng lớn, đồng thời ngăn 
ngừa được việc tạo ra các khuyết tật như vết xước trước bước đánh bóng bề mặt chính. 
Thuỷ tinh thô dùng làm phương tiện ghi từ tính, có các bề mặt chính và một bề mặt bên, 
để tạo ra nền thuỷ tinh dạng đĩa dùng làm phương tiện ghi từ tính có lỗ hình tròn ở tâm, 
khác biệt ở chỗ nó có màng bảo vệ chứa nhựa trên ít nhất một trong số các bề mặt chính 
của nó. Sáng chế còn đề cập đến quy trình sản xuất nền thuỷ tinh dùng làm phương tiện 
ghi từ tính.  
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(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Phương pháp điều chế etanol bằng cách lên men 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phuơng pháp điều chế etanol bằng cách lên men cơ chất thô chứa 
hydrat cacbon, trong đó etanol được tạo ra trong quá trình lên men được tách riêng bằng 
cách sử dụng khí mang. Phương pháp theo sáng chế còn bao gồm bước hấp thụ etanol từ 
pha khí trên thiết bị hấp thụ, giải hấp và cô etanol.  
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(72) YUKIMOTO Takaki  (JP), KANEKO Yasuhiro  (JP), SATO Kazuhiro  (JP), 
TABOHASHI Tatsuru  (JP), KOBAYASHI Masaki  (JP), TARA Chizuru  (JP), 
TOKUNAGA Seishi (JP), NISHIMURA Hirokazu (JP) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Bê tông, khối bê tông sử dụng để sửa chữa và bảo quản thân 

thiện với môi trường, phương pháp tập hợp sinh vật, phương 
pháp bám dính sinh vật và phương pháp tăng sinh sinh vật 

  (57)    Sáng chế đề cập đến bê tông và khối bê tông sử dụng để sửa chữa và bảo quản thân thiện 
với môi trường. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp tập hợp, bám dính, và tăng sinh 
sinh vật trong đó bê tông hoặc khối bê tông sử dụng để sửa chữa và bảo quản thân thiện 
với môi trường được sử dụng.  
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Tấm khung chống đỡ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm khung chống đỡ được cấu tạo bằng cách kết nối nhiều dầm 
thép hình chữ H được sử dụng cho xây dựng và công trình xây dựng công cộng, và tương 
tự. Trong tấm khung chống đỡ được tạo thành bằng cách kết nối nhiều dầm thép hình 
chữ H mà hình dáng mặt cắt của chúng giống nhau và các chiều cao của các mặt ngoài 
bản dầm và các chiều dọc của chúng được sắp thẳng hàng, các dầm thép hình chữ H 
tương ứng có mặt ngoài bản dầm mà trên đó các đầu nhô ra dạng gân sọc được tạo ra 
theo một chiều duy nhất, và nếu được yêu cầu, tấm khung chống đỡ được kết cấu chỉ bởi 
các dầm thép hình chữ H có các đầu nhô ra dạng gân sọc được tạo thành theo chiều dọc 
hoặc được cấu tạo bằng cách kết nối lần lượt dầm thép hình chữ H mà mặt ngoài bản 
dầm của dầm này có các đầu nhô ra dạng gân sọc được tạo thành theo chiều dọc và dầm 
thép hình chữ H mà mặt ngoài của dầm này có các đầu nhô ra dạng gân sọc được tạo 
thành theo chiều vuông góc với chiều dọc, hoặc tương tự.  
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(72) RUE, Sarah (US), COHEN, Steven, B. (US), LI, Jun (CN), YOWE, David (US) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Kháng thể liên kết với tiền protein convertaza 

subtilisin/kexin loại 9 (PCSK9) và chế phẩm chứa kháng thể này 
  (57)     Sáng chế để cập đến kháng thể liên kết với tiền protein convertaza subtilisin/kexin loại 9 

(PCSK9) và chế phẩm chứa kháng thể này.  
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Máy gieo hạt dạng trống 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy gieo hạt trống có các vật chứa dạng trống để gieo hạt được bố 
trí dọc trục và gắn cố định vào bộ trục nối với các phần đầu mút của nó vào cặp bánh xe. 
Máy gieo hạt trống, khác biệt ở chỗ, các vật chứa dạng trống gồm có các phần đầu mút 
có mặt nghiêng hình phễu nói chung được tạo ra bằng cách làm thon nhọn theo kiểu hội 
tụ tại mặt đầu mút và bề mặt chu vi đường tròn của chúng mà định rõ, khi ở vị trí đáy, 
các phần thấp nhất tương ứng mà tại đó hạt giống được gieo một cách hữu hiệu và thiết 
thực qua các lỗ được bố trí trên đó. Mỗi vật chứa dạng trống được tạo ra bên trong với 
một phần lồi thon nhọn có tác dụng thông tắc và đẩy hạt giống di chuyển về vị trí các lỗ 
mà ở vị trí đáy thấp nhất của chúng sẵn sàng để xả hạt giống. Tốt hơn, máy gieo hạt 
được đề xuất gồm có các lưỡi cày nặng xoay tự do, được đổ đầy cát mà làm cho luống 
cày có độ sâu đồng nhất bởi trọng lực.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Polypeptit dung hợp kháng khối u do virut EB gây ra, gen mã 

hóa polypeptit này, phương pháp điều chế và dược phẩm chứa 
polypeptit này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến polypeptit dung hợp kháng khối u do virut EB gây ra, polypeptit 
này được tạo ra bằng cách liên kết linh động polypeptit colixin đột biến có thể tạo thành 
kênh ion với polypeptit kháng thể kháng virut EB hoặc polypeptit của phân tử giống 
kháng thể kháng virut EB, polypeptit colixin đột biến có thể tạo thành kênh ion thu được 
bằng cách gây đột biến các gốc axit amin G11A, H22G, A26G, V31L và H40D trong 
peptit của colixin kiểu dại E1, 1a, 1b, A, B, N hoặc vùng chức năng của chúng.  

 
 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 

 

 
148 

(11) 32183 
(21) 1-2012-02029 (51) 7 A01H  5/00,  1/00, A01P  7/00 
(22) 16.12.2010 (43) 25.01.2013 
(86) PCT/US2010/060817 16.12.2010 (87) WO2011/075588 23.06.2011 
(30) 61/284,281      16.12.2009 US 
(71) DOW AGROSCIENCES LLC  (US) 

9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, United States of America 
(72) MEADE Thomas (US), NARVA Kenneth (US), STORER Nicholas P. (US), SHEETS 

Joel J. (US), WOOSLEY Aaron T. (US), BURTON Stephanie L. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cây chuyển gen chứa ADN mã hoá protein có hoạt tính trừ sâu 

Cry1C và Cry1F, hạt và cánh đồng cây này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và cây để phòng trừ côn trùng cánh vảy, cây này chứa 

cả protein có hoạt tính trừ sâu Cry1Fa lẫn protein có hoạt tính trừ sâu Cry1Ca để làm 
chậm hoặc ngăn ngừa sự phát triển tính kháng của côn trùng.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cây chuyển gen chứa ADN mã hoá protein trừ sâu Cry1Fa và 

ADN mã hoá protein trừ sâu thứ hai được chọn từ protein trừ 
sâu Cry2Aa, CryII và Cry1E, hạt và cánh đồng chứa cây này 

  (57)    Sáng chế một phần đề cập đến cây chuyển gen chứa ADN mã hoá protein trừ sâu Cry1Fa 
và ADN mã hoá protein trừ sâu thứ hai được chọn từ nhóm bao gồm protein trừ sâu 
Cry2Aa, Cry1I, và Cry1E. Sáng chế cũng đề cập đến tế bào và hạt của cây chuyển gen 
này, cánh đồng cây bao gồm cây trú ẩn không chứa gen Bt và cây chuyển gen này, 
phương pháp kiểm soát sự phát triển tính kháng protein Cry của côn trùng và phương 
pháp phòng trừ sâu cắn gié mùa thu (fall armyworm - FAW) và/hoặc sâu đục thân ngô 
Châu âu (European com borer - ECB).  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cây chuyển gen chứa ADN mã hoá protein trừ sâu Cry1Be và 

Cry1Fa, hỗn hợp hạt và cánh đồng chứa cây này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến cây chuyển gen chứa ADN mã hoá protein trừ sâu Cry1Be và ADN 

mã hoá protein trừ sâu Cry1Fa. Sáng chế cũng đề cập đến tế bào và hạt của cây chuyển 
gen này, cánh đồng cây bao gồm cây trú ẩn không chứa gen Bt và cây chuyển gen này, 
phương pháp kiểm soát sự phát triển tính kháng protein Cry của côn trùng, chế phẩm 
phòng trừ loài gây hại thuộc bộ cánh vảy và phương pháp phòng trừ sâu cắn gié mùa thu 
(fall amlywoml - FAW) và/hoặc sâu đục thân ngô Châu âu (European com borer - 
ECB).   
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(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Dẫn xuất etynyl 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dẫn xuất etynyl có công thức:  
 

 
 
trong đó :  
X là N hoặc C-R1;  
Y là N hoặc C-R2;  
Z là CH hoặc N;  
R4 là phần tử thế thơm 6 cạnh chứa 0, 1 hoặc 2 nguyên tử nitơ, được thế tuỳ ý bằng 1 đến 
3 nhóm, được chọn từ halogen, alkyl thấp, alkoxy thấp hoặc NRR'; 
R1 là hydro, alkyl thấp, alkoxy thấp, hydroxy, hydroxyalkyl thấp, xycloalkyl thấp hoặc 
là heteroxycloalkyl được thế tuỳ ý bằng hydroxy hoặc alkoxy; 
R2 là hydro, CN, alkyl thấp hoặc heteroxycloalkyl;  
R và R' độc lập với nhau là hydro hoặc alkyl thấp;  
hoặc muối dược dụng hoặc muối cộng axit, hỗn hợp raxemic, hoặc chất đồng phân đối 
ảnh tương ứng của chúng và/hoặc chất đồng phân quang học và/hoặc chất đồng phân lập 
thể của chúng.  
Đã bất ngờ phát hiện rằng các hợp chất có công thức chung I là các chất điều biến hoạt 
tính dương (PAM) của thụ thể glutamat hướng chuyển hoá kiểu phụ 5 (mGluR5) và vì 
vậy chúng có thể được sử dụng để điều trị các bệnh liên quan đến thụ thể này.  
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(54) Hợp chất 3,4,4A,10B-tetrahdro-1H-thiopyrano-[4,3-c]isoquinolin 

và dược phẩm chứa nó 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức 1, trong đó A, R1, R2, R3 và R5 có nghĩa 

như được đưa ra trong bản mô tả, là chất ức chế phosphođiesteaza kiểu 4 và 5 hiệu quả.  
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(86) PCT/EP2010/007874 22.12.2010 (87) WO 2011/076407 30.06.2011 
(30) 09252900.7      23.12.2009 EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.07.2012 
(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.  (CH) 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, Switzerland 
(72) GREIM, Olivier (CH), PLOJOUX, Julien (CH), RUSCIO, Dani (IT) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Bộ phận đốt nóng, bộ đốt nóng và phương pháp sản xuất 

  (57)    Sáng chế đề cập đến bộ phận đốt nóng và bộ đốt nóng để đốt nóng chất nền tạo thành 
khí dung trong cơ cấu khí dung được đốt nóng bằng điện, trong đó bộ phận đốt nóng 
(121) bao gồm bộ phận dẫn điện thứ nhất (105) được cách điện với bộ phận dẫn điện thứ 
hai (109) bởi phần cách điện (103), bộ phận thứ nhất và thứ hai có dạng thon dài và được 
nối điện với nhau bởi bộ phận điện trở (117, 119) trong đó, khi sử dụng, ít nhất một bộ 
phận dẫn điện và bộ phận điện trở được sắp xếp sao cho chúng tiếp xúc ít nhất một phần 
với chất nền tạo thành khí dung, và bộ đốt nóng bao gồm cán cầm, một hoặc nhiều bộ 
phận đốt nóng (121), đầu thứ nhất của mỗi bộ phận đốt nóng tạo thành phần đốt nóng 
(123) được để lộ bên ngoài cán cầm và đầu thứ hai của mỗi bộ phận đốt nóng tạo thành 
bộ phận giá đỡ (125) được lắp vào cán cầm; và bộ nối đế nối bộ phận giá đỡ (125) của 
mỗi bộ phận đốt nóng với nguồn điện để cấp dòng điện đi qua mỗi bộ phận dẫn điện. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất bộ phận đốt nóng và bộ đốt 
nóng để đốt nóng chất nén tạo thành khí dung trong cơ cấu sinh khí dung được đốt nóng 
bằng điện.  
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2500 Shingai, Iwata, Shizuoka 438-8501, Japan 
(72) Akitoshi NAKAJIMA (JP), Toshinori INOMORI (JP) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Động cơ đốt trong và xe dạng yên ngựa được trang bị động 

cơ này 
  (57)    Sáng chế đề xuất động cơ đốt trong một xi lanh có cảm biến tiếng gõ lắp vào đó mà có 

thể hạn chế sự tăng nhiệt độ của cảm biến tiếng gõ và đồng thời phát hiện tiếng gõ với 
độ chính xác cao. Động cơ (10) có cụm xi lanh (12) có xi lanh (15) lắp bên trong, và đầu 
xi lanh (13) nối với cụm xi lanh (12). Một hoặc nhiều cánh (33) nhô ra khỏi bề mặt được 
tạo ra trên bề mặt của cụm xi lanh (12) và đầu xi lanh (13). Vấu lắp cảm biến (40) nhô 
ra khỏi bề mặt và kéo dài thành một phần của một hoặc nhiều cánh (33) được tạo ra trên 
bề mặt của cụm xi lanh (12). Cảm biến tiếng gõ để phát hiện tiếng gõ được lắp vào vấu 
lắp cảm biến (40).  
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(11) 32190 
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(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

2500 Shingai, Iwata, Shizuoka 438-8501, Japan 
(72) Akitoshi NAKAJIMA (JP), Toshinori INOMORI (JP) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Động cơ đốt trong và xe dạng yên ngựa được trang bị động 

cơ này 
  (57)    Sáng chế đề xuất động cơ đốt trong một xi lanh được lắp cảm biến tiếng gõ, trong đó sự 

tăng nhiệt độ của cảm biến tiếng gõ được hạn chế, độ tin cậy của cảm biến tiếng gõ 
được nâng cao. Động cơ (10) có hộp trục khuỷu (11) chứa trục khuỷu (17), cụm xi lanh 
(12) được nối với hộp trục khuỷu (11) và có xi lanh (15) được lắp bên trong, đầu xi lanh 
(13) được nối với cụm xi lanh (12), vấu lắp cảm biến (40) tạo ra trên cụm xi lanh (12), 
cảm biến tiếng gõ để phát hiện tiếng gõ, được lắp vào vấu (40), quạt để dẫn hướng 
không khí và ít nhất là vấu (40), và vỏ bảo vệ không khí (30).  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.07.2012 
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2500 Shingai, Iwata, Shizuoka 438-8501, Japan 
(72) Akitoshi NAKAJIMA (JP), Toshinon INOMORI (JP) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Động cơ đốt trong và xe dạng yên ngựa được trang bị động 

cơ này 
  (57)     Sáng chế đề xuất động cơ đốt trong một xi lanh có thể phát hiện tiếng gõ một cách thích 

hợp, trong đó cảm biến tiếng gõ được lắp vào phần khác với cụm xi lanh, hộp trục khuỷu 
(11), cụm xi lanh (12), và đầu xi lanh (13) được nối lại bởi bu lông (60). Vấu (40) để lắp 
cảm biến tiếng gõ (41) được tạo ra trên hộp trục khuỷu (11). Tâm (40c) của vấu (40) 
được bố trí ở một phía so với đường trục xi lanh (L1) mà bu lông (60) được lắp ở đó, khi 
nhìn theo chiều dọc trục của vấu (40).  
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(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

2500 Shingai, Iwata, Shizuoka 438-8501, Japan 
(72) Akitoshi NAKAJIMA (JP), Toshinori INOMORI (JP) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Động cơ đốt trong và xe dạng yên ngựa được trang bị động 

cơ này 
  (57)     Sáng chế đề xuất động cơ đốt trong một xi lanh được lắp cảm biến tiếng gõ, trong đó sự 

tăng nhiệt độ của cảm biến tiếng gõ được hạn chế, và độ tin cậy của cảm biến tiếng gõ 
được nâng cao. Động cơ (10) có hộp trục khuỷu (11), cụm xi lanh (12) được nối với hộp 
trục khuỷu (11), đầu xi lanh (13) được nối với cụm xi lanh (12), vấu lắp cảm biến (40) 
tạo ra trên cụm xi lanh (12), và cảm biến tiếng gõ (41) được lắp vào vấu (40). Các cánh 
(33) được tạo ra trên cụm xi lanh (12) và đầu xi lanh (13). Chi tiết cách nhiệt (45) được 
lắp giữa vấu (40) và cảm biến tiếng gõ (41).  
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(72) JOHNS, Paul, W (US), KENSLER, Ann (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Nhũ tương dinh dưỡng chứa canxi beta-hyđroxy-beta-

metylbutyrat (HMB) 
  (57)    Sáng chế đề cập đến nhũ tương dinh dưỡng chứa chất béo, hyđratcacbon, protein, và 

canxi HMB, trong đó nhũ tương dinh dưỡng này có tỷ khối lượng giữa canxi hoà tan có 
khả năng liên kết và canxi hoà tan nằm trong khoảng từ 2,3 đến khoảng 12,0. Sáng chế 
còn đề cập đến nhũ tương dinh dưỡng chứa chất béo, hyđratcacbon, protein, và canxi 
HMB, trong đó nhũ tương dinh dưỡng chứa canxi hoà tan với lượng ít hơn 900 mg/l 
trong đó tỷ lệ khối lượng giữa canxi HMB và canxi hoà tan nằm trong khoảng từ 6:1 đến 
15:1. Bất ngờ là nhũ tương dinh dưỡng theo sáng chế có độ ổn định và tạo ra ít hoặc 
không tạo ra vị đắng hoặc dư vị đắng qua thời gian.  
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Chất tương tự peptit oxyntomodulin và dược phẩm chứa chất 

này 
  (57)    Sáng chế đề xuất chất tương tự peptit Oxyntomodulin hữu ích trong điều trị đái tháo 

đường và/hoặc béo phì. Sáng chế còn đề xuất dược phẩm bao gồm chất tương tự peptit 
Oxyntomodulin, và chất mang, chất pha loãng hoặc tá dược dược dụng. 
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Chất tương tự peptit oxyntomodulin và dược phẩm chứa chất 

này 
  (57)    Sáng chế đề xuất chất tương tự peptit Oxyntomodulin hữu ích trong điều trị đái tháo 

đường và/hoặc béo phì. Sáng chế còn đề xuất dược phẩm bao gồm chất tương tự peptit 
Oxyntomodulin, cùng với chất mang, chất pha loãng hoặc tá dược dược dụng và các 
thành phần trị liệu khác tuỳ ý.  
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(54) Nhà máy điện hạt nhân 

  (57)    Sáng chế đề cập đến nhà máy điện hạt nhân có bình phản ứng áp lực, bình chứa sơ cấp 
và hệ thống làm mát bể triệt áp thụ động. Bình phản ứng áp lực được lắp đặt trong bình 
chứa sơ cấp. Bể triệt áp được nạp đầy nước làm mát được tạo thành ở phần dưới của bể 
triệt áp. Hệ thống làm mát bể triệt áp thụ động được cung cấp bể ngưng tụ hơi nước 
trong đó nước làm mát được nạp đầy, được bố trí bên ngoài bình chứa sơ cấp, thiết bị 
ngưng tụ hơi nước được bố trí trong bể ngưng tụ hơi nước, ống cấp hơi nước nối bình 
phản ứng áp lực với thiết bị ngưng tụ hơi nước, và ống xả nước ngưng được nối với thiết 
bị ngưng tụ hơi nước để xả nước ngưng được tạo ra trong thiết bị ngưng tụ hơi nước. 
Phần đầu kia của ống xả nước ngưng được bố trí trong bể triệt áp.  
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(72) Norihito Shida (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình sản xuất nền thủy tinh dùng làm phương tiện ghi từ 

tính và nền thủy tinh dùng làm phương tiện ghi từ tính thu 
được từ quy trình này 

  (57)    Sáng chế đề xuất quy trình sản xuất nền thuỷ tinh dùng làm phương tiện ghi từ tính có 
các bề mặt phẳng chính với độ mịn mỹ mãn với sự biến đổi nhỏ về độ dày giữa các mẻ 
khác nhau của nền thuỷ tinh, bằng cách ngăn ngừa hiện tượng kẹt của đệm đánh bóng ở 
bước đánh bóng bề mặt phẳng chính, nhờ đó giảm được tần số xử lý bề mặt và làm ổn 
định tốc độ đánh bóng. Quy trình sản xuất nền thuỷ tinh dùng làm phương tiện ghi từ 
tính này bao gồm bước tạo hình để gia công tấm nền thuỷ tinh thành nền thuỷ tinh dạng 
đĩa có lỗ hình tròn ở tâm, bước đánh bóng bề mặt phẳng chính của nền thuỷ tinh, và 
bước làm sạch nền thuỷ tinh, trong đó bước đánh bóng bề mặt phẳng chính bao gồm 
bước đánh bóng thô các bề mặt phẳng chính của nền thuỷ tinh với độ sâu đánh bóng 
(lượng được loại bỏ) ít nhất bằng 5μm tính theo tổng độ dày của cả hai mặt, và bước 
đánh bóng thô là bước đánh bóng các bề mặt phẳng chính của nền thuỷ tinh bằng cách 
sử dụng đệm đánh bóng chứa lỗ xốp ở bên trong, đường kính trung bình của lỗ xốp hở 
trên bề mặt đánh bóng nằm trong khoảng từ 80μm đến 300μm, và có hệ số nén nằm 
trong khoảng từ 1,1 đến 2,5%, và kem đánh bóng chứa hạt vật liệu mài mòn.  
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(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Sản phẩm khoáng đã được chelat hóa và phương pháp sản 

xuất sản phẩm này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất sản phẩm khoáng. Phương pháp này bao gồm 

bước cho axit carboxylic tiếp xúc với hợp chất khoáng vô cơ với lượng đủ để tạo ra dung 
dịch, cho dung dịch này phản ứng trong khoảng thời gian đủ để tạo ra hợp chất khoáng 
đã được chelat hóa, chuyển hợp chất khoáng đã được chelat hóa này vào một hoặc nhiều 
khuôn trước khi hợp chất này gần như hóa rắn và làm giảm kích thước của hợp chất 
khoáng đã được chelat hóa đến mức đủ để tạo ra sản phẩm khoáng đã được chelat hóa 
hòa tan nhanh.  
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(11) 32199 
(21) 1-2012-02124 (51) 7 B62L  001/00 
(22) 20.07.2012 (43) 25.01.2013 
(30) 100125761 21.07.2011 TW 
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No. 184, Keng Tzu Kou, Shang Keng Village, Hsin Fong Shiang, Hsinchu County 304, 
Taiwan 

(72) Rong-Bin GUO (TW) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Phanh tang trống 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phanh tang trống bao gồm tay phanh lắp có thể quay với đế lắp tay 
phanh. Mâm phanh được lắp trong vành bánh xe và bao gồm đế định vị bu lông. Cần 
điều chỉnh guốc phanh được bố trí có thể quay trên mâm phanh. Bu lông rỗng có răng 
bao gồm phần có ren được siết trong đế định vị bu lông và phần có răng được nối với 
phần có ren. ống bọc dây phanh được nối tỳ vào đế lắp tay phanh và bu lông rỗng có 
răng. Dây phanh được lắp trong ống bọc dây phanh và bu lông rỗng có răng và dược nối 
vào tay phanh và cần điều chỉnh guốc phanh. Chạc điều chỉnh được bố trí có thể quay 
trên ống bọc dây phanh và có đầu chạc tỳ vào phần có răng của bu lông rỗng có răng. 
Thanh liên kết được nối vào cần điều chỉnh guốc phanh và chạc điều chỉnh.  
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(11) 32200 
(21) 1-2012-02127 (51) 7 C02F  3/28 
(22) 06.01.2011 (43) 25.01.2013 
(86) PCT/EP2011/050131 06.01.2011 (87) WO/2011/089032 28.07.2011 
(30) 10 2010 000 159.7      21.01.2010 DE 
(71) BREMER ARBEITSGEMEINSCHAFT FUER UEBERSEEFORSCHUNG UND 

ENTWICKLUNG (BREMEN OVERSEAS RESEARCH AND DEVELOPMENT 
ASSOCIATION) BORDA e. V.  (DE) 
Industriestr. 20, 28199 Bremen, Germany 

(72) ULRICH, Andreas (DE), FLADERER, Frank (DE), SCHMIDT, Andreas (DE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống và phương pháp xử lý kỵ khí nước thải ô nhiễm chất 

hữu cơ 
  (57)     Sáng chế đề cập tới hệ thống (A) theo Fig.1 để xử lý kị khí nước thải ô nhiễm chất hữu 

cơ, bằng cách đó nước thải có thể được dẫn theo hướng dòng chảy chung nằm ngang 
(16), đi lên và đi xuống chỉ dưới tác dụng của trọng lực và/hoặc áp suất của khi sinh học 
được tạo ra bởi nước thải gồm có chứa (1) có thành trước (4), sàn (5) thành sau (6), trần 
(7) và hai thành bên (13), cửa vào (2), cửa ra (3) và buồng phản ứng được bố trí lần lượt 
theo hướng của dòng chảy và được nối dịch lỏng với nhau, mà được tạo ra bằng các tấm 
ngăn thẳng đứng (8.1) mà được nối ít nhất không thấm dịch lỏng với sàn (5) và thành 
bên (16), trong đó các tấm ngăn (8.1). 
- có thiết bị dòng chảy (9) ở vùng bên trên được nôi với buồng phản ứng phía trước và 
với thiết bị chạy thẳng đứng (10) có lỗ hở cửa ra chất lỏng (10.1) và lỗ hở cửa ra khí 
(10.2) trong buồng phản ứng tiếp theo và  
- ít nhất một thiết bị tách pha (11) trong vùng bên dưới bằng cách đó sự nối dịch lỏng có 
thể được thiết lập giữa hai buồng phản ứng.  
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(11) 32201 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.07.2012 
(71) ABBOTT LABORATORIES  (US) 

Dept. 377/AP6A-1, 100 Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois 60064, United States 
of America 

(72) BARRETT-REIS, Bridget (US), PRICE, Pamela, T. (US), MACKEY, Amy (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Sữa công thức dùng cho trẻ em chứa axit docosahexaenoic và 

lutein 
  (57)    Sáng chế đề cập đến sữa công thức dùng cho trẻ em và phương pháp sử dụng sữa công 

thức này để tăng cường sức khoẻ võng mạc và sự phát triển thị lực ở trẻ em. Sữa công 
thức này không chứa phospholipit của trứng và chứa chất béo, protein, hyđrat cacbon, 
vitamin và khoáng chất, mà bao gồm axit docosahexaenoic và lutein dưới dạng để dùng 
ngay với lượng ít nhất khoảng 50 μg/lÝt, trong đó tỷ lệ khối lượng của lutein (μg) và axit 
docosahexaenoic (mg) nằm trong khoảng từ 1:2 đến 10:1. Sữa công thức này là đặc biệt 
hữu ích trong việc làm giảm nguy cơ mắc các bệnh lý về võng mạc do sinh non ở trẻ 
sinh thiếu tháng.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.07.2012 
(71) KAO CORPORATION  (JP) 

14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan 
(72) KATO, Masayuki (JP), MATSUO, Toshiki  (JP), KANZAWA, Tomofumi  (JP), JOKE, 

Takashi  (JP) 
(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Chế phẩm kết dính để tạo ra khuôn đúc tự lưu hoá 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm kết dính để tạo ra khuôn đúc tự lưu hoá, bao gồm ít nhất 
một phần ngưng tụ (A) được chọn từ phần ngưng tụ rượu furfuryl và phần ngưng tụ rượu 
furfuryl/formalđehyt, và nhựa hoá rắn được bằng axit (B), trong đó đối với các phần 
ngưng tụ (A), tỷ số mol có mặt của các vòng furan (a) so với tổng số các nhóm metylol 
(b), các nhóm metylen (c) và các nhóm oxymetylen (d) là a: (b + c + d) nằm trong 
khoảng từ 1:1 đến 1:1,08 và phần trăm khối lượng của ít nhất một phần ngưng tụ (A) là 
nằm trong khoảng từ 0,3% đến 8%.  
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14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210,  Japan 
(72) KAGITANI, Masahiko (JP), INA, Yoshimitsu (JP), FUNADA, Hitoshi  (JP) 
(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Quy trình chế tạo khuôn 

  (57)    Quy trình để tạo khuôn đúc, bao gồm bước trộn các hạt chịu lửa, nhựa phenol hoà tan 
trong nước, và chế phẩm chứa chất hoá rắn chứa hợp chất este, nhờ đó thu được cát hỗn 
hợp, và bước đưa cát hỗn hợp vào khuôn mẫu gốc để tạo hình cát, trong đó các hạt chịu 
lửa chứa cát tái sinh là cát nhân tạo được tạo ra bằng phương pháp nung chảy với tỷ lệ là 
70% hoặc nhiều hơn theo trọng lượng, chế phẩm chứa chất hoá rắn bao gồm ít nhất một 
loại được chọn từ trietylen glycol diaxetat, trietylen glycol, 3-phenylpropan-1-ol, và 
rượu benzylic.  
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(71) THERMYA  (FR) 

1 Rue Nicolas Appert, F-33140 Villenave d'Ornon, France 
(72) HERY, Jean-SÐbastien (FR), MATEOS, David  (FR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp sản xuất nhiên liệu từ sinh khối không phải thực 

phẩm và sản phẩm nhiên liệu thu được bằng phương pháp này 
  (57)   Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất nhiên liệu từ sinh khối không phải thực phẩm 

khác biệt ở chỗ sinh khối lignoxenluloza được đưa vào cột sấy và sinh khối di chuyển từ 
đỉnh đến đáy của cột trong các pha qua ba vùng liên tiếp để sấy, tiếp đó chưng và cuối 
cùng khử polyme bằng nhiệt, bước cuối được thực hiện ở nhiệt độ nhỏ hơn 250oC, đảm 
bảo sự phân huỷ và thoái biến hemixenluloza, làm biến đổi cấu trúc thành tế bào của 
sinh khối lignoxenluloza và dẫn đến sự ngăn chặn khả năng hút thu hơi ẩm của 
hemixenluloza và loại bỏ nước ra khỏi sinh khối, cũng như sự biến đổi một phần chất 
hữu cơ với sự bay hơi của các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi của nó; và sự xử lý nhiệt được 
thực hiện theo quy trình liên tục bằng cách sử dụng hai dòng di chuyển theo kiểu ngược 
chiều trong cột sấy và khử polyme bằng nhiệt, dòng thứ nhất là dòng khí di chuyển lên 
trên từ đáy, dòng kia là dòng chất rắn thu được từ sinh khối di chuyển xuống dưới từ 
đỉnh; và vùng khử polyme bằng nhiệt được bố trí ở đáy của cột sấy hoặc bên trên lưới 
dưới được bố trí trong cột; và bước khử polyme dẫn đến sự thay đổi cấu trúc phân tử của 
sinh khối bởi việc loại bỏ hoàn toàn nước, các sản phẩm thu được ở trạng thái cấu trúc 
không thể thay đổi được mà là khô và kỵ nước và cấu trúc và thành phần của nó không 
thể bị biến đổi.  
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(72) Katsuyoshi TANIDA (JP), Sousuke ONODA (JP), Kazutaka TAKATA (JP), Masanobu 
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(54) Thiết bị và phương pháp xử lý nước 

  (57)     Mục đích của sáng chế là đề xuất thiết bị xử lý nước và phương pháp xử lý nước có thể 
ngăn chặn sự tắc nghẽn màng bằng cách sử dụng chất hoá học chứa clo, trong khi đồng 
thời khử được sự tăng lượng chất hoá học chứa clo mà cần được sử dụng. Đã có đề xuất 
thiết bị xử lý nước bao gồm bộ phận màng có màng để tách bằng màng nước đối tượng 
bởi bộ phận màng, trong đó thiết bị thực hiện lần lượt các bước sau: bước lọc thứ nhất 
của việc tách bằng màng, như là nước đối tượng, nước đối tượng chứa clo còn lại tự do 
có nồng độ clo còn lại tự do không cao hơn giá trị định trước; và bất kỳ một trong số 
bước rửa nhấn chìm màng lọc bên trong bộ phận màng trong nước rửa có nồng độ clo 
còn lại tự do cao hơn giá trị định trước và bước lọc thứ hai của việc tách bằng màng, như 
là nước đối tượng, nước đối tượng chứa clo còn lại tự do có nồng độ clo còn lại tự do cao 
hơn giá trị đặt trước bằng bộ phận màng.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Este polyglyxerol và phương pháp điều chế nó 

  (57)     Sáng chế đề cập đến este polyglyxerol không hoàn toàn của axit carboxylic mạch thẳng, 
không được thế với điều kiện polyglyxerol thu được bằng cách thuỷ phân hoặc thuỷ 
phân rượu của este polyglyxerol không hoàn toàn có mức polyme hoá trung bình nằm 
trong khoảng từ 2 đến 8 và chỉ số đa phân tán của polyglyxerol lớn hơn 0,75.   
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm có tác dụng tăng cường chức năng não 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm tăng cường chức năng não, chế phẩm này có thể được 
dùng với liều dùng thấp. Chế phẩm tăng cường chức năng não theo sáng chế chứa hợp 
chất X Pro-Pro-Leu-Thr-Gln-Thr-Pro-Val-Val-Val-Pro-Pro-Phe-Leu-Gln-Pro-Glu-Y 
(trong đó X là nil hoặc là Ile hoặc Asn-Ile; và Y là nil hoặc là Val-Met), X-Val-Val-Val-
Pro-Pro-Phe-Leu-Gln-Pro-Glu-Y (trong đó X không có mặt hoặc là Thr-Gln-Thr-Pro, 
Pro-Leu-Thr-Gln-Thr-Pro, Leu-Thr-Gln-Thr-Pro hoặc Pro; và Y không có mặt hoặc là 
Val-Met), hoặc muối của chúng làm hoạt chất.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Con trượt dùng cho khóa kéo trượt 

  (57)    Sáng chế đề cập đến con trượt (1, 2, 3) có thân con trượt (10, 70) và tai (30, 50, 60, 90), 
và các trụ gắn tai thứ nhất và thứ hai (16, 17, 6, 77) của thân con trượt (10, 70) giữ quay 
được phần trục gắn (33, 53, 63, 93) của tai (30, 50, 60, 90). Hơn nữa, thân nắp che (20, 
80) che ít nhất là các trụ gắn tai thứ nhất và thứ hai (16, 17, 76, 77) được gắn cố định vào 
cách trên (11, 71) của thân con trượt (10, 70). Theo cách này, do con trượt (1, 2, 3) có 
thể có được cảm giác tiếp xúc dễ chịu và chịu và có hình dạng bên ngoài được cải thiện, 
nên có thể cấu tạo khoá kéo trượt có chất lượng cực tốt. Hơn nữa, trong trường hợp mà 
con trượt (1, 2, 3) có cơ cấu chặn, cơ cấu chặn này có thể được bảo vệ bởi thân nắp che 
(20, 80), và do vậy có thể ngăn không cho trục trặc trong cơ cấu chặn.  
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De La Rue House, Jays Close, Viables, Basingstoke, RG22 4BS, United Kingdom 
(72) BARGIR, Sameer Mohammed (GB), HOWLAND, Paul (GB) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chi tiết bảo mật, phương pháp và thiết bị để sản xuất chúng 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị in dấu có từ tính dấu hiệu phân biệt lên trên lớp nằm trên vật 
phẩm, lớp bao gồm hợp phần trong đó có treo các hạt từ tính hoặc từ hoá được. Thiết bị 
này bao gồm: tấm mềm từ hoá được, có mặt ngoài được bố trí đối diện vật sử dụng và 
mặt trong đối diện, và nam châm vĩnh cửu, được tạo hình dạng sao cho từ trường của nó 
chứa các nhiễu loạn tạo ra dấu hiệu phân biệt. Nam châm vĩnh cửu được đặt liền kề mặt 
trong của tấm mềm từ hoá được. Tấm mềm từ hoá được tăng cường các nhiễu loạn của từ 
trường nam châm vĩnh cửu sao cho khi lớp cần được in dấu được đặt liền kề mặt ngoài 
của tấm mềm từ hoá được, các hạt từ tính hoặc từ hoá được được định hướng bởi từ 
trường đề hiển thị dấu hiệu phân biệt.  
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(72) BURI, Matthias (CH), RENTSCH, Samuel (CH), GANE, Patrick A.C. (GB) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp làm tăng độ pH của huyền phù trong nước và 

huyền phù thu được bằng phương pháp này 
  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp làm tăng độ pH của huyền phù trong nước gồm ít nhất 

một chất chứa canxi cacbonat với lượng nằm trong khoảng từ 25% đến 62% thể tích, do 
đó cải thiện được độ ổn định liên quan tới độ dẫn điện riêng của huyền phù. Sáng chế 
còn đề cập tới huyền phù thu được bằng phương pháp này.   
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(72) IMANAKA, Katsumi (JP), KUNIHIRO, Nobuyuki (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phần đệm ổ chặn, ổ chặn và động cơ đốt trong 

  (57)     Sáng chế đề xuất phần đệm ổ chặn có thể nâng cao khả năng tải ổ trục của ổ chặn. Tấm 
đệm chặn (18) đỡ vành tỳ (17) đồng thời chịu tải trọng theo phương trục quay tác dụng 
lên vành tỳ (17) được tạo ra trên trục khuỷu (2) và có hốc lõm được tạo ra theo chu vi 
nằm trong ít nhất một trong số mép theo chu vi ngoài có mặt theo chu vi ngoài hướng ra 
phía ngoài theo hướng kính so với đường trục quay và mép theo chu vi trong có mặt theo 
chu vi trong hướng theo hướng kính về phía trong so với đường trục quay.  
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Boege Alle 10-12, DK-2970 Hoersholm, Denmark 
(72) JANZEN Thomas (DE), CHRISTIANSEN Ditte Ellegaard (DK) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Vi khuẩn lactic, chủng vi khuẩn lactic, phương pháp sản xuất 

chúng, chế phẩm chứa chúng, sản phẩm sữa và phương pháp sản 
xuất sản phẩm sữa  

  (57)    Sáng chế đề cập đến vi khuẩn lactic, chủng vi khuẩn lactic, phương pháp sản xuất chúng, 
chế phẩm chứa chúng, sản phẩm sữa và phương pháp sản xuất sản phẩm sữa.  
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(72) SUBRAMANIYAM, Mahesh (IN) 
(74) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG & TRAN CO., LTD) 
(54) Chất phụ gia và phương pháp loại bỏ tạp chất do hợp chất chứa 

lưu huỳnh  trong dầu thô chứa canxi naphtenat tạo ra 
  (57)    Sáng chế đề xuất chất phù gia có khả năng ngăn ngừa sự tạo thành tạp chất và có khả 

năng loại bỏ hoặc hoà tan tạp chất được tạo ra và tích tụ tại vùng phân pha giữa các lớp 
hữu cơ và lớp nước trong phản ứng giữa canxi naphtenat với hợp chất chứa lưu huỳnh, 
bao gồm cả H2S, với sự có mặt của nước trong hỗn hợp dầu thô chứa canxi naphtenat với 
hợp chất chứa lưu huỳnh hoặc H2S, trong đó chất phụ gia này là axit glyoxilic. Sáng chế 
cũng đề xuất phương pháp để ngăn ngừa sự tạo thành tạp chất và để loại bỏ hoặc hoà tan 
tạp chất được tạo ra và tích tụ tại vùng phân pha giữa các lớp hữu cơ và lớp nước trong 
phản ứng giữa canxi naphtenat với hợp chất chứa lưu huỳnh, bao gồm cả H2S, với sự có 
mặt của nước trong hỗn hợp dầu thô chứa canxi naphtenat với hợp chất chứa lưu huỳnh, 
bao gồm cả H2S, phương pháp này bao gồm bước xử lý hỗn hợp dầu thô chứa canxi 
naphtenat với hợp chất chứa lưu huỳnh hoặc H2S bằng axit glyoxilic.  
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(71) CERALOC INNOVATION BELGIUM BVBA  (BE) 

IT Tower, Avenue Louise 480, BE-1050 BRUSSELS, Belgium 
(72) Goran ZIEGLER (SE), Kent LINDGREN (SE) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Phương pháp sản xuất lớp bề mặt chịu mòn và ván sàn có lớp 

bề mặt chịu mòn này 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp sản xuất lớp bề mặt chịu mòn có màu nhạt và/hoặc một 

màu bằng cách sử dụng lớp bột khô chứa hỗn hợp của các sợi đã tinh chế, chất liên kết, 
chất nhuộm màu và các hạt chịu mòn.  
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c/o Norcap, Vollsveien 9, N-1366 Lysaker, Norway 
(72) KNUTSEN, Stian, Valentin (NO) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Chai đựng đồ uống và phương pháp để cấp chất lỏng vào chai 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chai đựng đồ uống (100) có ít nhất một chỗ chứa chất lỏng (120, 

140), ít nhất một ampun cơ chất thay thế được (200) và phương tiện để phá vỡ cơ cấu bịt 
kín ngăn chất lỏng (206) giữa ampun cơ chất (200) và chỗ chứa chất lỏng. Ampun cơ 
chất (200) bao gồm ống hút (210) với núm nút ở xa (211), trong đó ống hút (210) được 
bố trí di chuyển được dọc trục đối với ampun (200) giữa vị trí bên trong trong đó chất 
lỏng không thể chảy từ chỗ chứa chất lỏng (120, 140) đến phần bên trong của ống hút 
(210), và vị trí bên ngoài trong đó chất lỏng có thể chảy từ chỗ chứa chất lỏng (120, 140) 
đến phần bên trong của ống hút (210). Chai đựng đồ uống (100) làm cho có thể có một 
số ampun cơ chất (200) với các chất chứa bên trong khác nhau mà có thể được trộn với 
chất lỏng từ chỗ chứa chất lỏng (120, 140). Chai này cũng có thể cấp các lượng chất 
lỏng. Vì ống hút (210) là một phần của ampun (200), nên các vấn đề với việc làm sạch 
ống hút với van hút được tránh. Các ứng dụng bao gồm đồ uống dùng trong thể thao, sử 
dụng và định liều lượng dược phẩm v.v..  

 
  
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 

 

 
181 

(11) 32216 
(21) 1-2012-02255 (51) 7 C23C  16/517,  16/54, H01J  37/32 
(22) 20.12.2010 (43) 25.01.2013 
(86) PCT/IB2010/055949          20.12.2010 (87) WO 2011/080659 07.07.2011 
(30) DE 10 2010 000001.9       04.01.2010 DE 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.07.2012 
(71) ROTH & RAU AG  (DE) 

An der Baumschule 6-8, 09337 Hohenstein-Ernstthal, Germany 
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Daniel (DE), GRIMM, Michael (DE) 
(74) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự (INVESTPRO & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị sơn phủ liên tục 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị sơn phủ liên tục bao gồm ít nhất một buồng xử lý có ít nhất 
hai nguồn plasma được sắn xếp nối tiếp theo hướng dịch chuyển của tấm nền qua buồng 
xử lý. Mục đích của sáng chế là đưa ra thiết bị sơn phủ plasma liên tục có khả năng lắng 
phủ liên tục, trên diện tích rộng và có hiệu quả các lớp chuyển tiếp dần và/hoặc đa lớp 
chất lượng cao. Để đạt được mục đích này, thiết bị sơn phủ plasma liên tục như vậy đã 
được đưa ra, trong đó ít nhất hai nguồn plasma là các nguồn plasma khác nhau hoạt 
động với các tần số kích thích khác nhau.  
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hợp chất imidazopyridinyl-aminopyridin được thế và dược 

phẩm chứa hợp chất này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất imidazopyridinyl-aminopyridin được thế và phương pháp 

tổng hợp hợp chất này. Sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất 
imidazopyridinyl-aminopyridin được thế. Hợp chất và dược phẩm theo sáng chế hữu 
dụng để điều trị rối loạn tăng sinh tế bào, ví dụ bệnh ung thư.  
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(54) Hợp chất naphtalenyl-pyrimidin được thế và dược phẩm chứa 

hợp chất này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất naphtalenyl-pyrimidin được thế và dược phẩm chứa hợp 

chất này để điều trị các rối loạn tăng sinh tế bào như ung thư. 
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất có tác dụng điều biến tyrosin phosphataza được làm 

giàu trong vùng vân của não bộ, dược phẩm chứa nó và bộ kit 
chứa dược phẩm này 

  (57)    Sáng chế đề cập hợp chất có tác dụng điều biến tyrosin phosphataza được làm giàu trong 
vùng vân của não bộ (striatal-enriched tyrosine phosphatase - STEP), dược phẩm và bộ 
kit chứa nó, để điều trị các rối loạn như tâm thần phân liệt và suy giảm nhận thức.  
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RAUSCH Ralf (DE), STEIN Gunter (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Oxit silic dạng hạt, chất đã hấp thụ và quy trình sản xuất nó 

  (57)     Sáng chế đề cập tới các oxit silic dạng hạt mới để sử dụng làm chất liệu mang, đặc biệt 
là làm chất đỡ cho các chất xúc tác cho thiết bị phản ứng kiểu tầng cố định, và tới quy 
trình sản xuất nó.  
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Phương pháp và chế phẩm phủ nền đá và bảng được phủ bằng 

phương pháp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp phủ bao gồm các bước: tạo ra một lớp phủ trên nền đá 

để tăng độ cứng, độ bền hoá học, độ bền chống ăn mòn và trầy xước bằng cách phủ lên 
nền này chế phẩm phủ chứa nguyên liệu hữu cơ và chất độn chứa các hạt nano và/hoặc 
hạt vô cơ; và làm khô lớp phủ này. Nguyên liệu hữu cơ được đề cập được chọn từ silan 
hữu cơ, phosphat hữu cơ, các hợp chất polycarboxylic, các hợp chất dị vòng triazin, và 
các hạt nano là các hạt nano dạng oxit, cacbua, borua, nitrua kim loại hoặc á kim. Sáng 
chế cũng đề cập đến bảng làm bằng vật liệu đá được phủ bằng phương pháp nêu trên và 
chế phẩm phủ nền đá.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp phần sinh miễn dịch chứa thể liên hợp polysacarit - 

protein hoá trị 15 của phế cầu khuẩn 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp phần sinh miễn dịch chứa thể liên hợp polysaccarit - protein 

hoá trị 15 của phế cầu khuẩn Streptococcus pneumoniae. Mỗi thể liên hợp chứa 
polysaccarit thể nang được bào chế từ các loại huyết thanh khác nhau của phế cầu khuẩn 
(1, 3, 4, 5, 6A, 6B , 7F, 14, 18C, 19A, 19F, 22F hoặc 33F) được liên hợp với protein chất 
mang, tốt hơn là CRM197. Hợp phần sinh miễn dịch tốt hơn là được bào chế ở dạng 
vacxin chứa chất phụ trợ gốc nhôm, tạo ra được phổ kháng bệnh khuẩn cầu phổi rộng ở 
trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị đọc đĩa quang và phương pháp đọc thông tin 

  (57)    Đĩa quang để ghi thông tin với nhiều loại mật độ ghi dữ liệu. Đĩa quang có nhiêu vùng 
ghi dữ liệu để ghi thông tin với các mật độ ghi dữ liệu khác nhau tương hỗ. Thông tin về 
các mật độ ghi dữ liệu trong các vùng ghi dữ liệu được ghi trong vùng BCA với định 
dạng riêng không phụ thuộc vào các mật độ ghi dữ liệu của các vùng ghi dữ liệu. Trong 
trường hợp này, các vùng ghi dữ liệu được bố trí để được chia trong cùng mặt phẳng của 
đĩa hoặc được chia thành nhiều lớp ghi.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị ghi đĩa quang và phương pháp ghi thông tin 

  (57)     Đĩa quang để ghi thông tin với nhiều loại mật độ ghi dữ liệu. Đĩa quang có nhiều vùng 
ghi dữ liệu để ghi thông tin với các mật độ ghi dữ liệu khác nhau tương hỗ. Thông tin về 
các mật độ ghi dữ liệu trong các vùng ghi dữ liệu được ghi trong các vùng ghi thông tin 
quản lý (các vùng BCA và PIC) với định dạng riêng không phụ thuộc vào các mật độ ghi 
dữ liệu của các vùng ghi dữ liệu. Trong trường hợp này, các vùng ghi dữ liệu được bố trí 
để được chia trong cùng mặt phẳng của đĩa hoặc được chia thành nhiều lớp ghi.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp, thiết bị để tạo tín hiệu dựa trên thông tin tương 

hỗ và vật ghi 
  (57)     Sáng chế đề cập tới cách tiếp cận dựa trên ánh xạ SINR một cách hiệu quả để làm trung 

bình hoá các giá trị MI hoặc RBIR tương ứng với các giá trị SINR băng hẹp trong tần số 
giữa các khối nguồn tài nguyên của cấu trúc lưới E-UTRA và sau đó để ước lượng chất 
lượng liên kết radio liên kết xuống từ giá trị miền thông tin tương hỗ được làm trung 
bình hoá bằng cách ánh xạ nó trở lại giá trị SINR băng rộng bao hàm toàn bộ hoặc một 
phần hệ thống băng thông E-UTRA. Sau đó, giá trị SINR băng rộng này có thể còn được 
làm trung bình hoá theo thời gian và  được sử dụng làm ước lượng làm chất lượng liên 
kết radio liên kết xuống cho việc giám sát liên kết radio E-UTRA. Thông tin tương hỗ 
dựa trên ánh xạ SINR hiệu quả là một ví dụ của cách tiếp cận dựa trên ánh xạ SINR một 
cách hiệu quả.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Dược phẩm ổn định chứa kháng thể kháng thụ thể 

interleukin-6 (IL-6R) 
  (57)   Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa kháng thể người gắn đặc hiệu với thụ thể 

interleukin-6 của người (hIL-6R). Dược phẩm này có thể chứa, ngoài kháng thể kháng 
hIL-6R, ít nhất một axit amin, ít nhất một đường và/hoặc ít nhất một chất hoạt động bề 
mặt không điện ly. Dược phẩm theo sáng chế có độ ổn định chấp nhận được sau khi bảo 
quản trong thời gian vài tháng.  

 
  
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 

 

 
192 

(11) 32227 
(21) 1-2012-02321 (51) 7 C07D  231/20, A61K  31/415, A61P  

11/00,  13/12,  25/28,  29/00,  37/00,  
9/00, C07D  231/22,  401/04,  401/12,  
403/12,  405/12,  413/12,  417/12 

(22) 26.01.2011 (43) 25.01.2013 
(86) PCT/EP2011/051038 26.01.2011 (87) WO/2011/092187 04.08.2011 
(30) 10305080.3 26.01.2010 EP 

61/309,119 01.03.2010 US 
(71) SANOFI  (FR) 

54, rue la Boetie 75008 Paris, France 
(72) RUF, Sven (DE), PERNERSTORFER, Josef (AT), SADOWSKI, Thorsten (DE), 

HORSTICK, Georg (DE), SCHREUDER, Herman (NL), BUNING, Christian (DE), 
OLPP, Thomas (DE), SCHEIPER, Bodo (DE), WIRTH, Klaus (DE) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất axit 3- heteroaroylamino-propionic được thế oxy và 

dược phẩm chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức I:  
 

  
 

trong đó A, D, E, G, R10, R30, R40, R50 và R60 có nghĩa như được xác định trong bản mô 
tả, là các hợp chất có hoạt tính dược quý giá. Chúng là chất ức chế proteaza cathepsin A, 
và có thể dùng để điều trị các bệnh như bệnh vữa xơ động mạch, bệnh suy tim, bệnh 
thận, bệnh gan hoặc bệnh viêm chẳng hạn. Sáng chế còn đề cập đến quy trình điều chế 
hợp chất có công thức I, sử dụng chúng và dược phẩm chứa nó.  
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POUPARDIN-OLIVIER, Olivia (FR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất benzoic pyrolopyridin và dược phẩm chứa hợp chất 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức:  

 

  
 
 
trong đó A, Cy, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 và R8 là như được xác định trong bản mô 
tả.  
Hợp chất theo sáng chế là các chất điều biến các thụ thể nhân NURR-1.  
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp sản xuất tấm thép mạ thiếc bằng điện 

  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp sản xuất tấm thép mạ thiếc bằng điện, phương pháp này 
điều khiển nhiệt độ nước làm nguội trong bể làm lạnh đột ngột bằng cách cấp nước làm 
nguội bổ sung vào bể làm lạnh đột ngột một lượng nước W (m3/giờ) thoả mãn các biểu 
thức (1) và (2) dưới đây trong lúc tôi sau khi tái đông kết trong dây chuyền mạ thiếc 
bằng điện liên tục : W = K x EI/ΔT + C . . . (1), và ΔT = T - Tcw ... (2), trong đó E là 
điện áp (V) trong lúc tái đông kết, I là dòng điện (kA) trong lúc tái đông kết, T là nhiệt 
độ (oC) của nước làm nguội trong bể làm lạnh đột ngột, Tcw là nhiệt độ (oC) của nước 
làm nguội bổ sung, K là hằng số được xác định bởi lượng nhiệt bị tiêu tán từ tấm thép 
trước khi tôi, và C là hằng số được xác định bởi lượng nhiệt bị tiêu tán từ bể làm lạnh đột 
ngột và lượng nhiệt toả ra bởi tấm thép. Với phương pháp sản xuất này, sự hình thành sự 
biến màu tôi xuất hiện do sự dao động nhiệt độ nước làm nguội khi điều kiện sản xuất 
tấm thép mạ thiếc bị thay đổi có thể được ngăn chặn.  
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(54) Phương pháp khuấy gang nóng chảy chứa crom 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp khuấy gang nóng chảy chứa crom có thể kéo dài đáng 
kể tuổi thọ của "roto", trong đó cánh khuấy và trục chính được chế tạo liền khối với nhau. 
Phương pháp theo sáng chế bao gồm bước khuấy để tinh luyện gang nóng chảy chứa crom 
trong nồi luyện bằng cách sử dụng cánh khuấy có đường tâm quay nằm thẳng đứng, trong 
đó nồi luyện có thành trong có mặt cắt ngang hình tròn bao quanh đường tâm theo 
phương thẳng đứng của nồi luyện và cánh khuấy vốn được chế tạo liền khối với trục chính 
được bọc bằng vật liệu chịu nhiệt quay xung quanh đường tâm quay chính là đường tâm 
của trục chính, trong đó: đối với mỗi mẻ khuấy, chế độ khuấy được thay đổi một cách đều 
đặn hoặc không đều đặn giữa "chế độ khuấy đồng tâm" là chế độ khuấy mà đường tâm 
quay của cánh khuấy trùng với đường tâm của nồi luyện và "chế độ khuấy lệch tâm" là chế độ 
khuấy mà đường tâm quay của cánh khuấy lệch tâm so với đường tâm của nồi luyện.  
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Wolfgang (DE), HOENKE, Christoph (DE), MARTYRES, Domnic (DE), RIST, 
Wolfgang (DE), SEITHER, Peter (DE) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hợp chất pyrazol làm chất đối kháng CRTH2 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất pyrazol có công thức (I)  
 

  
 
và muối dược dụng của chúng có hoạt tính CRTH2, trong đó W, L1, L2, X, L3, Y, R1 và 
R2 được định nghĩa trong phần mô tả và yêu cầu bảo hộ và đến dược phẩm, chứa các hợp 
chất nêu trên hoặc chứa tổ hợp của các hợp chất nêu trên với một hoặc nhiều hoạt chất. 
Các hợp chất này có tác dụng làm thuốc.  
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(22) 05.01.2011 (43) 25.01.2013 
(86) PCT/US2011/020233 05.01.2011 (87) WO2011/085009 14.07.2011 
(30) 61/293,602      08.01.2010 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.08.2012 
(71) ARDEA BIOSCIENCES, INC.  (US) 

4939 Directors Place, San Diego, CA 92121, United States of America 
(72) ZAMANSKY, Irina (US), GALVIN, Gabriel (US), GIRARDET, Jean-luc (US) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hợp chất dạng đa hình tinh thể và hợp chất dạng trung gian 

của natri 2-(5-bromo-4-(4-xyclopropylnaphtalen-1-yl)-4H-1,2,4-
triazol-3-ylthio)axetat, phương pháp điều chế và dược phẩm 
chứa chúng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất dạng đa hình tinh thể và hợp chất dạng trung gian của 
natri 2-(5-bromo-4-(4-xyclopropylnaphtalen-1-yl)-4H-1,2,4- triazol-3-ylthio)axetat. 
Sáng chế cũng đề cập tới phương pháp điều chế các hợp chất nêu trên và dược phẩm 
chứa chúng để điều trị nhiều loại bệnh và tình trạng bệnh.  

 
 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 

 

 
198 
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(71) TRI ALPHA ENERGY, INC.  (US) 

P.O. Box 7010, Rancho Santa Margarita, California 92688-7010, U.S.A. 
(72) TAJIMA, Toshiki (US), BINDERBAUER, Michl (AT) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Bộ biến đổi, hệ thống và phương pháp để biến đổi các bức xạ 

photon năng lượng cao thành điện năng 
  (57)     Sáng chế đề cập tới bộ biến đổi, hệ thống và phương pháp để biến đổi các bức xạ photon 

năng lượng cao thành điện năng bằng cách sử dụng một loạt vật chất có điện tích nguyên 
tử khác nhau để lợi dụng bức xạ của vô số các điện tử dựa trên một photon năng lượng 
cao duy nhất nhờ một luồng các bức xạ điện tử Auger. Theo sáng chế, bộ biến đổi 
photon năng lượng cao là một lát vật chất cỡ nanô được phân lớp thẳng được tạo bởi các 
lớp làm bằng vật chất thứ nhất nằm kẹp giữa các lớp làm bằng vật chất thứ hai có số điện 
tích nguyên tử khác với số điện tích nguyên tử của vật chất thứ nhất. Theo một phương 
án khác, các lớp kích cỡ nanô được tạo ra có dạng ống hoặc dạng vỏ và/hoặc có các lớp 
làm bằng chất cách điện thứ ba.  
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(71) METABOLIX, INC.  (US) 
21 Erie Street, Cambridge, MA 02139, United States of America 

(72) VAN WALSEM, Johan (ZA), ANDERSON, Erik (US), LICATA, John (US), SPARKS, 
Kevin, A. (US), MIRLEY, Christopher (US), SIVASUBRAMANIAN, M., S. (IN) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp điều chế thành phần monome từ sinh khối 

polyhydroxyalkanoat 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình và phương pháp điều chế hợp chất trung gian và dẫn xuất 

hoá học từ sinh khối. Cụ thể là, sáng chế đề cập đến phương pháp điều chế thành phần 
monome từ sinh khối polyhydroxyalkanoat (PHA) biến đổi gen và quy trình tinh chế 
sinh học liên tục để điều chế axit acrylic từ sinh khối polyhydroxyalkanoat này.  
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BICKMEIER, Jeffrey, A. (US), D'AMBRUOSO, Ann (US), SKRALY, Frank, A. (US), 
RAMSEIER, Thomas, M. (US), SIVASUBRAMANIAN, M.S. (IN), SHABTAI, Yossef 
(US) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình sản xuất sản phẩm gama-butyrolacton và sản phẩm 

gama-butyrolacton được sản xuất bằng quy trình này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất sản phẩm gama-butyrolacton và sản phẩm gama-

butyrolacton được sản xuất bằng quy trình này. 
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(11) 32236 
(21) 1-2012-02375 (51) 7 C08J  5/18, C08L  23/36,  23/04, 
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(22) 11.01.2011 (43) 25.01.2013 
(86) PCT/US2011/020850 11.01.2011 (87) WO2011/085377 14.07.2011 
(30) 12/685,148       11.01.2010 US 
(71) 1. DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC  (US) 

2040 Dow Center, Midland, MI 48674, United States of America 
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Avenida das Nacoes Unidas, 14171 Santo Amaro, Cep. 04794-000 Sao Paulo - Sp, 
Brazil  

(72) MAZZOLA Nicolas (BR), GOMES Jorge  (BR), POLLARD Maria (US), TURNER 
Michael (US) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Màng dày chứa polyetylen 
  (57)   Sáng chế đề cập đến màng có độ dày lớn hơn 100 micro chứa từ 10 đến 100% trọng 

lượng polyme polyetylen được tạo ra bằng quy trình bao gồm các bước a) chọn nhựa 
polyetylen đích có tỷ trọng, xác định theo ASTM D792, nằm trong khoảng từ 090 g/cm3 
đến 0,955 g/cm3, và chỉ số nóng chảy, xác định theo ASTM D1238 (2,16 kg, 190oC), 
nằm trong khoảng từ 0,01 g/10 phút đến 10 g/10 phút; b) cho polyetylen đích này phản 
ứng với dẫn xuất alkoxy amin với lượng nhỏ hơn 900 phân dẫn xuất cho mỗi triệu phần 
trọng lượng của toàn bộ nhựa polyetyle trong các điều kiện đủ để làm tăng độ bên nóng 
chảy của nhựa polyetylen đích; và e) tạo màng dày từ nhựa đích đã được cải biến này. 
Màng theo sáng chế có thể có được khả năng gia công tương tự với màng chứa 
polyetylen mạch thẳng không được cải biến mặc dù có lượng nhựa LDPE trong thành 
phần của nó nhỏ hơn ít nhất 10%.  
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10003667.2 01.04.2010 EP 
(71) PANASONIC CORPORATION  (JP) 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi Osaka 5718501 (JP) 
(72) FEUERSANGER, Martin (DE), LOHR, Joachim (DE), GOLITSCHEK EDLER VON 

ELBWART, Alexander (DE), WENGERTER, Christian (DE) 
(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Phương pháp và thiết bị kích hoạt hoặc giải kích hoạt sóng 

mang thành phần trong hệ thống truyền thông sử dụng sự 
gộp sóng mang thành phần 

  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị kích hoạt (giải kích hoạt) sóng mang thành 
phần trong hệ thống truyền thông sử dụng sự gộp sóng mang thành phần, các phương 
pháp và thiết bị này sử dụng thông điệp kích hoạt (giải kích hoạt) sóng mang thành phần 
để cho phép kích hoạt hoặc giải kích hoạt một hoặc nhiều sóng mang thành phần trong 
liên kết hoặc liên kết. Ngoài ra, sáng chế cũng đề xuất việc sử dụng thông điệp kích hoạt 
(giải kích hoạt) sóng mang thành phần mới theo các phương pháp kích hoạt (giải kích 
hoạt) các sóng mang thành phần liên kết xuống được tạo cấu hình cho thiết bị đầu cuối 
di động, trạm cơ sở và thiết bị đầu cuối di động. Để cho phép kích hoạt (giải kích hoạt) 
các sóng mang thành phần có hiệu quả và ổn định, sáng chế đề xuất việc sử dụng sóng 
mang thành phần riêng hoặc các RNTI ô để trộn CRC của thông điệp kích hoạt (giải 
kích hoạt) sóng mang thành phần, và để chỉ báo rõ ràng nơi nhận chủ định của thông 
điệp kích hoạt (giải kích hoạt) sóng mang thành phần trong một trường tương ứng trong 
một thông điệp. Hơn nữa, sáng chế còn đề xuất các thiết bị khác nhau của thông điệp 
kích hoạt (giải kích hoạt) sóng mang thành phần và việc sử dụng chúng, để xúc phát báo 
cáo CQI và/hoặc cuộc truyền SRS bởi thiết bị đầu cuối di động.  
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(72) Donald A. MELTZER (US), Joseph J. JR. VONTORCIK (US) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Lớp phủ in được làm từ polyuretan dẻo nóng. 

  (57)     Sáng chế đề xuất một lớp phủ hoặc ống in ốp-xét bao gồm một hoặc nhiều lớp được chế 
tạo với một hợp chất polyuretan dẻo nóng mềm, có độ biến dạng dư khi nén tuyệt hảo và 
độ bền tuyệt hảo đối với các dung môi không cực, như là các tinh dầu khoáng 
naphthenic. Sáng chế đề cập cụ thể đến một lớp phủ in bao gồm: một lớp nền; một lớp 
chịu nén, và một lớp bề mặt in, trong đó lớp chịu nén và/hoặc lớp bề mặt in gồm một 
hợp chất polyuretan dẻo nóng, trong đó hợp chất polyuretan dẻo nóng được chế tạo bằng 
cách cho phản ứng (a) ít nhất một chất trung gian polyeste polyol với (b) ít nhất một 
điisoxyanat và (c) ít nhất một chất phát triển mạch; trong đó chất trung gian polyeste 
polyol gồm một chất trung gian dẫn xuất từ ít nhất một dialkylen glycol và ít nhất một 
axit đicacboxylic hoặc một este hoặc anhyđrit của nó. Đặc biệt có lợi khi sử dụng hợp 
chất polyuretan dẻo nóng trong lớp bề mặt in.  
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(74) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
(54) Hợp chất kết tụ có các polyme chứa silic và phương pháp kết 

tụ các chất rắn lơ lửng khỏi dòng chất trong quá trình sản 
xuất alumin 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất kết tụ chứa hỗn hợp của nhũ tương nước trong dầu thứ 
nhất có polyme chứa silic trong pha nước và nhũ tương nước trong dầu thứ hai có 
polyme anion trong pha nước. Polyme chứa silic và polyme anion có mặt trong hợp chất 
kết tụ với tỷ lệ trọng lượng nằm trong khoảng từ 100:1 đến 1:100. Sáng chế còn đề cập 
đến phương pháp kết tụ các chất rắn lơ lửng khỏi dòng chất trong quá trình sản xuất 
alumin, trong đó sử dụng hợp chất kết tụ này.  
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(74) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
(54) Hợp chất nhũ tương nước trong dầu, phương pháp điều chế hợp 

chất này và phương pháp kết tụ các chất rắn lơ lửng khỏi 
dòng chất trong quá trình sản xuất alumin 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất nhũ tương nước trong dầu và phương pháp điều chế hợp 
chất này. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp kết tụ các chất rắn lơ lửng khỏi dòng 
chất trong quá trình sản xuất alumin, bằng cách cho dòng chất này tiếp xúc với polyme 
chứa silic có mặt trong hợp chất nhũ tương này, nhằm làm giảm lượng chất rắn lơ lửng 
trong dòng chất.   
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(11) 32241 
(21) 1-2012-02392 (51) 7 B63B  35/03 
(22) 12.01.2011 (43) 25.01.2013 
(86) PCT/EP2011/050352 12.01.2011 (87) WO/2011/086100 21.07.2011 
(30) 1000556.9 13.01.2010 GB 

1010305.9 18.06.2010 GB 
(71) SAIPEM S.P.A.  (IT) 

Via Martiri di Cefalonia, 67, I-20097 San Donato Milanese, Milan, Italy 
(72) LAZZARIN, Diego (IT), TOSO, Gianluca (IT), RUARO, Enrico  (IT) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Tàu thủy và phương pháp để lắp đặt đường ống trên biển và 

thang liên kết 
  (57)    Sáng chế đề cập đến tàu lắp đặt đường ống bao gồm nhiều trạm công tác (12) được bố trí 

dọc theo đường lắp đặt đường ống dẫn bao gồm một phần ở phía trên cách xa đầu thứ 
nhất của tàu và nhiều thang liên kết (21, 22) ở trong vùng của đầu thứ nhất của tàu. Các 
thang liên kết (21, 22) này bao gồm thang liên kết thứ nhất (21) được bố trí dọc theo 
đường lắp đặt đường ống dẫn, có độ nghiêng điều chỉnh được và có đầu trên thứ nhất và 
đầu dưới thứ hai, và thang liên kết thứ hai (22) được bố trí dọc theo đường lắp đặt đường 
ống dẫn ở phía dưới thang liên kết thứ nhất (21), có độ nghiêng điều chỉnh được và có 
đầu thứ nhất ở phía trên và đầu thứ hai ở phía dưới. Đầu phía dưới của thang liên kết thứ 
nhất được bố trí ở phía trong của đầu thứ nhất của tàu và ở trên đáy tàu và đầu phía trên 
của thang liên kết thứ hai được bố trí ở phía trong của đầu thứ nhất của tàu và ở trên đáy 
tàu. Cụm thang liên kết bên ngoài (66) được cung cấp, cụm này bao gồm thang liên kết 
(68) và (69) có thể xoay tương đối với nhau và được khoá ở vị trí được lựa chọn bởi kết 
cấu khoá (88).  
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(11) 32242 
(21) 1-2012-02405 (51) 7 B07B  1/46 
(22) 13.09.2010 (43) 25.01.2013 
(86) PCT/IN2010/000611 13.09.2010 (87) WO 2011/086572 21.07.2011 
(30) 31/KOL/2010      14.01.2010 IN 
(71) TEGA INDUSTRIES LIMITED  (IN) 

147, Block-G, New Alipore, Kolkata- 700 053, West Bengal, INDIA 
(72) MOHANKA, MADAN MOHAN (IN) 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(54) Tấm sàng có lỗ bảo vệ chống mòn và phương pháp chế tạo nó 

  (57)    Tấm sàng có lỗ bảo vệ chống mòn dùng trong công nghiệp khai thác mỏ và khai thác đá 
được biến đổi thích hợp để được lắp trên sàn sàng, bao gồm bề mặt sàng được chế tạo từ 
các vật liệu được mô tả ở đây được tạo thành trên khung gia cố, bề mặt sàng có lỗ được 
thiết kế thích hợp có hình dạng mong muốn để cho phép vật liệu có kích thước mong 
muốn đi qua, các lỗ có thành được chế tạo từ vật liệu chống mài mòn như được mô tả ở 
đây thành có nhiều rãnh được cắt dọc theo đường thẳng đứng cũng như nằm ngang tại 
phần đỉnh và đáy của thành lỗ, nhờ đó bảo đảm độ linh hoạt tối đa của lỗ và việc bảo vệ 
chống mòn.  
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(11) 32243 
(21) 1-2012-02412 (51) 7 A23L  1/00 
(22) 17.01.2011 (43) 25.01.2013 
(86) PCT/GB2011/050057 17.01.2011 (87) WO2011/086383 21.07.2011 
(30) 1000647.6 15.01.2010 GB 

1006097.8 13.04.2010 GB 
1006108.3 13.04.2010 GB 
1007843.4 11.05.2010 GB 

(71) CRISP SENSATION HOLDING S.A.  (CH) 
1, rue Pedro-Meylan CH-1208 Geneva, Switzerland 

(72) Keith PICKFORD (GB) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Phương pháp chế biến thực phẩm và thực phẩm có thể nấu hoặc 

hâm nóng bằng vi sóng 
  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp chế biến thực phẩm bao gồm các bước: tẩm hoàn toàn 

hoặc một phần nền bằng chế phẩm làm ổn định, trong đó nền là miếng thịt, gia cầm 
hoặc cá;  

trong đó chế phẩm làm ổn định là dung dịch nước chứa gôm xenluloza, tinh bột 
được cải biến, thành phần làm đặc, và các thành phần tuỳ ý khác; và  

trong đó nền đã được tẩm được bao bằng lớp bao dạng nước chứa 0,1% đến 5% 
trọng lượng chất khô gôm xenluloza, tinh bột được cải biến hyđrocoloit, và thành phần 
protein.  

Ngoài ra, sáng chế còn đề xuất thực phẩm có thể nấu được hoặc hâm nóng được 
bằng vi sóng được chế biến theo phương pháp này.   
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(11) 32244 
(21) 1-2012-02413 (51) 7 A23L  1/00 
(22) 17.01.2011 (43) 25.01.2013 
(86) PCT/GB2011/050060 17.01.2011 (87) WO2011/086386 21.07.2011 
(30) 1000647.6 15.01.2010 GB 

1006097.8 13.04.2010 GB 
1006108.3 13.04.2010 GB 
1007843.4 11.05.2010 GB 

(71) CRISP SENSATION HOLDING S.A.  (CH) 
1 Rue Pedro-Meylan CH-1208 Geneva, Switzerland 

(72) Keith PICKFORD (GB) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Chế phẩm bao dùng cho thực phẩm, phương pháp bao thực phẩm 

và thực phẩm được tạo ra theo phương pháp này 
  (57)    Sáng chế đề xuất chế phẩm bao dùng cho thực phẩm nấu được hoặc hâm nóng được 

bằng vi sóng chứa hỗn hợp trong nước bao gồm:  
a. tinh bột  
b. thành phần bột chứa bột không chứa gluten và bột ngô  
c. chất tạo gel  
d. chất phụ gia enzym chứa alpha amylaza, và  
e. các thành phần tuỳ ý khác.  
Sáng chế còn đề xuất phương pháp bao thực phẩm bằng cách dùng chế phẩm bao nêu 
trên, và thực phẩm được tạo ra theo phương pháp này.  
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(11) 32245 
(21) 1-2012-02414 (51) 7 A23L  1/00 
(22) 17.01.2011 (43) 25.01.2013 
(86) PCT/GB2011/050055 17.01.2011 (87) WO2011/086381 21.07.2011 
(30) 1000647.6 15.01.2010 GB 

1006097.8 13.04.2010 GB 
1006108.3 13.04.2010 GB 
1007843.4 11.05.2010 GB 

(71) CRISP SENSATION HOLDING S.A.  (CH) 
1, rue Pedro-Meylan CH-1208 Geneva, Switzerland 

(72) Keith PICKFORD (GB) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Phương pháp chế biến thực phẩm và thực phẩm có thể nấu hoặc 

hâm nóng bằng vi sóng hoặc nhiệt 
  (57)   Phương pháp chế biến thực phẩm có thể nấu hoặc hâm nóng bằng vi sóng hoặc nhiệt, 

trong đó thực phẩm chứa nền là miếng thịt gia cầm, cá, thịt đỏ, thực phẩm từ sữa hoặc 
thực phẩm chế biến; phương pháp bao gồm các bước :  
phủ lớp bao bằng chế phẩm bao dạng nước lên nền; trong đó chế phẩm bao dạng nước 
chứa nước và hỗn hợp gồm gôm xenluloza, tinh bột được cải biến, hyđrocoloit, thành 
phần protein, và tuỳ ý các thành phần khác,  
phủ lớp bao vụn bánh mỳ mịn thứ nhất lên lớp bao dạng nước để tạo ra lớp vụn bánh mỳ 
mịn bọc lấy nền;  
phủ chế phẩm dạng bột nhão lên lớp bao thứ nhất để tạo ra lớp bao bằng bột nhão,  
và tuỳ ý phủ lớp bao ngoài bằng vụn bánh mỳ lên lớp bao bằng bột nhão.  
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(11) 32246 
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3/06, E04B  2/58, F16B  25/02, F16S  
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(22) 18.01.2011 (43) 25.01.2013 
(86) PCT/AU2011/000048 18.01.2011 (87) WO 2011/088502 28.07.2011 
(30) 2010900225 21.01.2010 AU 

2010903461 03.08.2010 AU 
(75) 1. COOPER, PAUL, ALAN  (AU) 

2A Waterfront Easement, Redland Bay, Queensland 4165 (AU) 
2. CAMILLERI, PIERRE  (AU) 
73 Hanover Drive, Alexandra Hills, Queensland 4161 (AU) 

(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Mối nối sử dụng trong khung nhà, khung nhà và quy trình lắp 

ráp 
  (57)     Sáng chế đề cập đến mối nối (8, 6, 7A, 7C, 8A, 8B, 11A, 9A, 9B, 9C) để đấu nối tương 

hỗ các cấu kiện kết cấu tiếp giáp (11A, 11B), (11, 12), (12, 14), (11, 13), (11, 11), (11, 
12), khác biệt ở chỗ là từng cấu kiện kết cấu có cặp thành đối nhau (18, 19, 20, 21), (24, 
24, 2A, 22A), (50, 51, 52A, 52A), (50, 51, 52C, 52C), (99, 100, 24, 24), (99, 102, 24, 
24) (102, 102, 24, 24) nhờ đó trong việc tạo mối nối (8, 6, 7A, 7C, 8A, 8B, 11A, 9B, 9C) 
từng thành đối nhau (18, 19), (24, 24), (50, 51), (99, 100), (99, 102), (102, 102) của cấu 
kiện kết cấu này (11A, 11, 12) được định vị tiếp giáp với thành đối nhau phía gần (20, 
21), (22A, 22A), (24, 24) của cấu kiện kết cấu kia (11B, 12, 14, 13, 11) và được đấu nối 
vào đó bởi các cơ cấu bắt chặt (26, 11A, 17B).  
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(11) 32247 
(21) 1-2012-02437 (51) 7 C10L  5/44, B09B  3/00 
(22) 20.10.2010 (43) 25.01.2013 
(86) PCT/JP2010/068494     20.10.2010 (87) WO/2011/086741 21.07.2011 
(30) 2010-008343     18.01.2010 JP 
(71) CREATIVE CO., LTD.  (JP) 

765 Minamiryuou, Misonou, Saijyou-cho, Higashihiroshima-shi, Hiroshima 739 0024, 
Japan 

(72) KIYAMA, Michihiro (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Nhiên liệu rắn được sản xuất từ thực vật tự nhiên 
  (57)    Sáng chế đề cập đến nhiên liệu rắn, thích hợp để tạo ra nhiệt năng, bằng cách sử dụng 

hạt trái cây hoặc bã ép của chúng thu hoạch từ cây mọc với số lượng lớn trong tự nhiên. 
Nhiên liệu rắn theo sáng chế chứa hợp phần chứa ít nhất 70% trọng lượng khô của hạt 
trái cây hoặc bã ép của chúng thu hoạch từ cây thầu dầu (Ricinus communis), cây sòi 
(Triadica sebifera), cây dầu mÌ (Jotropha curcas), cây cải (Brassica rapa L. var. nippo-
oleifera), cây thuộc họ cau (Plamae), ngô (Zea mays) hoặc cây đương Prosopis (Prosopis 
glandulosa (honey mesquito)), đặc trưng ở chỗ, thu được bằng cách đúc áp lực nóng.  
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(11) 32248 
(21) 1-2012-02441 (51) 7 D03D  11/00,  15/00 
(22) 22.02.2011 (43) 25.01.2013 
(86) PCT/US2011/025669 22.02.2011 (87) WO 2011/103548 25.08.2011 
(30) 61/306,215      19.02.2010 US 
(71) NICOLON CORPORATION DOING BUSINESS AS TENCATE GEOSYNTHETICS 

NORTH AMERICA  (US) 
365 South Holland Drive, Pendergrass, Georgia 30567, United States of America 

(72) David Michael JONES (US), Tommy SPIKES (US), Chris TIMPSON (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Vỏ chắn mảnh vụn dùng cho vật chứa địa kỹ thuật và vật 

chứa địa kỹ thuật  bao gồm vỏ chắn mảnh vụn này 
  (57)     Sáng chế đề xuất vật dụng chứa được bảo vệ (10) được sử dụng để ngăn sói mòn đất. Vật 

dụng chứa được bảo vệ là vật dụng chứa địa kỹ thuật có vỏ chắn mảnh vụn được đặt trên 
đó. Vỏ chắn mảnh vụn bảo vệ tình trạng nguyên vẹn của vật chứa địa kỹ thuật nhờ bố trí 
phần chắn va đập mà có các khả năng về dòng không khí và nước. Vỏ chắn mảnh vụn là 
vải composit bao gồm lớp dệt bảo vệ có khả năng chống mài mòn và lớp dệt ba chiều có 
tác dụng giảm va chạm và tiêu tán năng lượng.  

 
  
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 

 

 
214 

(11) 32249 
(21) 1-2012-02443 (51) 7 F03D  3/02 
(22) 20.01.2011 (43) 25.01.2013 
(86) PCT/CN2011/070425 20.01.2011 (87) WO2011/095075 11.08.2011 
(30) 201010106452.X      05.02.2010 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.08.2012 
(71) SHANDONG ZHONGTAI NEW ENERGY GROUP CO., LTD.  (CN) 

23/F, Building 6, Shuntai Plaza No. 2000, Shunhua Road High-Tech Industrial 
Development Zone, Jinan, Shandong 250100, China 

(72) WANG, Jingfu (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị phát điện gió và cơ cấu cánh gió 

  (57)    Sáng chế đề xuất có cấu cánh gió bao gồm khung cánh gió (3), các trục cánh gió (5, 6, 
24) được bố trí trên khung cánh gió (3), các cánh chuyển động được (4) và các bộ phận 
chặn cánh (23). Các bộ phận chặn cánh (23) là các mấu nhô trên khung cánh gió (3) 
hoặc các trục cánh gió (5, 6, 24) để chặn không cho các cánh chuyển động được (4) 
quay khi các cánh chuyển động được (4) quay đến vị trí mà chúng chồng lên khung 
cánh gió (3). Diện tích hai phân của cánh chuyển động được (4) trên cả hai phía của trục 
cánh gió (5, 6, 24) là không bằng nhau. Sáng chế cũng đề xuất thiết bị phát điện gió, 
thiết bị này bao gồm ít nhất một cơ cấu bánh gió quay quanh trục quay (2) của nó. Cơ 
cấu bánh gió này bao gồm ít nhất một cơ cấu cánh gió. Thiết bị phát điện gió và cơ cấu 
cánh gió theo sáng chế có thể chịu được tác động của gió mạnh mà không dễ bị hỏng.  

 
  
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 

 

 
215 

(11) 32250 
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(22) 14.12.2010 (43) 25.01.2013 
(86) PCT/JP2010/072839      14.12.2010 (87) WO/2011/089808 28.07.2011 
(30) 2010-009569       20.01.2010 JP 
(71) SEMICONDUCTOR ENERGY LABORATORY CO., LTD.  (JP) 

398, Hase, Atsugi-shi, Kanagawa, 2430036 JAPAN 
(72) TAKEMURA, Yasuhiko  (JP), YAMAZAKI, Shunpei (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị bán dẫn và thiết bị điện tử có thiết bị bán dẫn này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị bán dẫn trong đó tiêu thụ công suất có thể được giảm. Sáng 
chế đề xuất thiết bị sử dụng chất bán dẫn có độ tin cậy cao sử dụng tế bào lập trình, 
chẳng hạn như thiết bị logic lập trình được (PLD). Theo sự thay đổi trong cấu hình của 
các kết nối giữa các khối cơ bản, điện áp cung cấp cho các khối cơ bản được thay đổi. 
Đó là, khi cấu trúc của kết nối giữa các khối cơ bản sao cho một khối cơ bản không 
đóng góp vào một mạch, thì việc cung cấp điện áp cho khối cơ bản này được ngừng lại. 
Hơn nữa, việc cung cấp điện áp cho khối cơ bản được điều khiển bằng cách sử dụng tế 
bào lập trình được tạo thành sử dụng bóng bán dẫn hiệu ứng trường có vùng tạo thành 
kênh được tạo thành bằng cách sử dụng chất bán dẫn oxit, bóng bán dẫn hiệu ứng trường 
có dòng điện trạng thái tắt hoặc dòng điện rò rỉ rất thấp.  
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213/06,  213/08,  219/06,  219/08 
(22) 18.03.2011 (43) 25.01.2013 
(86) PCT/EP2011/054107 18.03.2011 (87) WO2011/120822 06.10.2011 
(30) 61/319,950       01.04.2010 US 
(71) EVONIK DEGUSSA GMBH  (DE) 

Rellinghauser Strasse 1-11, 45128 Essen, Germany 
(72) KOHLE, Hans-Jurgen (DE), KOTTKE, Ulrike (DE), JAKOB, Harald (DE), 

HILDEBRAND, Jens (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm làm mềm vải và phương pháp sản xuất nó 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm làm mềm vải, bao gồm ít nhất 50% khối lượng là este của 
axit béo với bis-(2-hyđroxypropyl)-đimetylamoni metylsulphat có tỷ lệ mol giữa các gốc 
axit béo và các gốc amin nằm trong khoảng từ 1,5 đến 1,99, trong đó chiều dài mạch 
trung bình của các gốc axit béo nằm trong khoảng từ 16 đến 18 nguyên tử cacbon và chỉ 
số iot của các gốc axit béo, được tính cho axit béo tự do, nằm trong khoảng từ 0,5 đến 
50, và từ 0,5% đến 5% khối lượng axit béo, tạo ra hiệu quả làm mềm cao và độ ổn định 
tốt khi bảo quản ở dạng phân tán trong nước và có thể được sử dụng và xử lý ở trạng thái 
lỏng mà không cần bổ sung dung môi dễ cháy. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp 
sản xuất chế phẩm làm mềm vải này.  
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(11) 32252 
(21) 1-2012-02469 (51) 7 A46B  7/06 
(62) 1-2010-03394   
(22) 08.05.2007 (43) 25.01.2013 
(86) PCT/US2007/068435 08.05.2007 (87) WO2007/134026 27.11.2007 
(30) 11/429,677      08.05.2006 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.08.2012 
(71) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY  (US) 

300 Park Avenue, New York, NY 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
(72) MOSKOVICH Robert (US), WAGUESPACK Kenneth (US), RUSSELL Bruce M. (US)
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dụng cụ chăm sóc răng miệng 

  (57)    Sáng chế đề xuất dụng cụ chăm sóc răng miệng (610) có tay cầm (612) và đầu dụng cụ 
(614) với các chi tiết làm sạch răng (618) nhô ra từ các cụm cố định (616, 620). Các chi 
tiết làm sạch răng bổ sung (626) nhô ra từ một hoặc nhiều cụm ở giữa (622, 624) treo 
giữa các cụm cố định (616, 620) nhờ phần cầu (636). Phần cầu có thể được làm bằng 
elastome và cho phép một hoặc nhiều cụm ở giữa (622, 624) di chuyển từ vị trí ban đầu 
về phía đầu trong khi sử dụng. Các cụm ở giữa (622, 624), phần cầu (636) và các phần 
ngoài của các cụm cố định (616, 620) có thể được tạo ra dưới dạng kết cấu liền khối. 
Khi một cụm ở giữa được sử dụng, thì phần mềm dẻo có thể nằm ở giữa cụm ở giữa sao 
cho các chi tiết làm sạch nhô ra từ một đầu của cụm ở giữa có thể di chuyển hướng về 
nhau trong khi sử dụng.  
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(22) 24.01.2011 (43) 25.01.2013 
(86) PCT/JP2011/051239      24.01.2011 (87) WO 2011/093246 04.08.2011 
(30) 2010-014532 26.01.2010 JP 

2010-014533 26.01.2010 JP 
(71) OSAKA GAS CO., LTD.  (JP) 

1-2, Hiranomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 5410046, Japan 
(72) UTAKI Takahisa (JP), MORIOKA Hajime (JP), KOTANI Tamotsu (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Thiết bị làm giàu khí đốt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị làm giàu khí đốt là thiết bị cho phép làm giàu khí đốt đến 
hàm lượng cao hơn theo một phương thức hữu hiệu với sự giảm thiểu mức độ tổn hao 
nguyên liệu nguồn, có tháp hấp thu (2), được nạp chất hấp thu (21), cơ cấu cấp/xả (31) 
để cấp nguồn khí (G) chứa khí đốt và không khí, cơ cấu gom (51) để giải hấp khí đốt 
được hấp thu vào chất hấp thu (21) và gom khí được giải hấp, cơ cấu điều khiển (6) để 
thực hiện tiếp quá trình hấp thu khí đốt và quá trình giải hấp khí đốt, cơ cấu xác định 
(33) để xác định hàm lượng khí đốt trong nguồn khí và phần xác định điều kiện vận 
hành (63) để biến đổi thời điểm kết thúc quá trình hấp thu đối với cơ cấu điều khiển (6) 
để kết thúc quá trình hấp thu, trên cơ sở hàm lượng khí đốt được xác định bởi cơ cấu xác 
định (33).  
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Keilalahdentie 4, FI-02150 Espoo, Finland 
(72) Ilkka KESKITALO (FI) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị để báo cáo dữ liệu đo đạc 

  (57)    Sáng chế đề cập tới thiết bị, phương pháp và sản phẩm chương trình máy tính để thu thập 
dữ liệu đo đạc và có thể hữu dụng cho việc tối ưu hóa việc che phủ mà không phụ thuộc 
vào các kiểm tra ổ đĩa. Liên quan tới vấn đề này, thiết bị, phương pháp và sản phẩm 
chương trình máy tính có thể được tạo ra để thu thập và báo cáo dữ liệu đo đạc. Ngoài 
ra, thiết bị, phương pháp và sản phẩm chương trình máy tính có thể được tạo ra để hướng 
dẫn việc thu thập dữ liệu đo đạc và sau đó là nhận báo cáo của dữ liệu đo đạc. Hệ thống 
tương ứng để thu thập dữ liệu đo đạc cũng có thể được tạo ra.  
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(71) TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED  (JP) 

1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0045, Japan 
(72) KITAMOTO, Naomi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Dược phẩm làm giảm rối loạn thần kinh ngoại vi do chất 

chống ung thư gây ra 
  (57)     Sáng chế đề cập đến duợc phẩm làm giảm (hoặc làm thuyên giảm) các triệu chứng thần 

kinh khác nhau gây ra bởi rối loạn thần kinh ngoại vi do chất chống ung thư gây ra.  
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4-16, Kyobashi 2-Chome, Chuo-Ku, Tokyo-To, Japan 
(72) HIROYUKI ANZAI (JP), KENTARO YAMAMOTO (JP), KAZUHIKO OYAMA 

(JP), MARIKO TSUCHIDA (JP), KIMIHIKO GOTO (JP), MASAAKI MITOMI (JP) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Phương pháp sản xuất pyripyropen A 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất pyripyropen A, khác biệt ở chỗ, phương pháp 

này bao gồm bước nuôi cấy vi sinh vật trong đó polypeptit cụ thể hoặc vectơ tái tổ hợp 
chứa nó được chèn hợp chất trung gian cần thiết để sinh tổng hợp pyripyropen A.  
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(72) SCHNEIDER, Siegfried (DE), KESSLER, Dirk (DE), VAN DER VEEN, Lars (NL), 

WUNBERG, Tobias (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hợp chất 5-alkylnyl-pyrimidin làm chất ức chế kinaza và dược 

phẩm chứa chúng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức chung (1) :  

 

 
 
trong đó : Các nhóm R1 tới R4 R3 là như được xác định tại điểm 1 yêu cầu bảo hộ, các 
hợp chất này là thích hợp để điều trị các bệnh đặc trưng bởi tình trạng tăng sinh tế bào 
quá mức hoặc bất thường. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến thuốc chứa hợp chất này 
có các hoạt tính nêu trên.  
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(71) SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH  (DE) 

Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt Am Main, Germany 
(72) JAISWAL, Nilesh (IN), KHULLAR, Praveen (IN), KULKARNI, Amol (IN), 

PRAJAPATI, Dilip (IN) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Dược phẩm dạng rắn chứa ramipril và amlodipin besylat và 

quy trình điều chế chúng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm rắn ổn định chứa liều cố định chứa ramipril, amlodipin 

besilat và tá dược dược dụng, và quy trình bào chế chúng.  
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Grenzacherstrasse 124 CH-4070 Basel (CH) 
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1475 N.W. 12th Avenue Room 2012 (M811) Miami, Florida 33136 (US) 

(72) DA CRUZ, Luis A.G. (CA), FRANZMANN, Elizabeth, Jane (US) 
(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Kháng thể đơn dòng kháng CD44 để điều trị bệnh ung thư biểu 

mô tế bào vảy  và kit chứa kháng thể này để phát hiện bệnh 
ung thư 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kháng thể đơn dòng kháng CD44 hoặc các đoạn gắn kết với kháng 
nguyên của chúng được sử dụng để để điều trị ung thư biểu mô tế bào vảy đầu và cổ 
(HNSCC) ở động vật có vú. Kháng thể theo sáng chế là kháng thể được tạo ra bởi tế bào 
lai và được lưu giữ với ATCC có số truy cập PTA-4621 và/hoặc kháng thể khảm hoặc 
kháng thể được làm giống như của người của chúng. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến 
kit phát hiện HNSCC trong mẫu để phát hiện bệnh ung thư biểu mô tế bào vảy đầu và cổ.   
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(72) KIYAMA, Michihiro (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Nhiên liệu rắn được tạo ra từ thực vật trong tự nhiên 
  (57)   Sáng chế đề cập đến nhiên liệu rắn dùng để tạo ra nhiệt năng bằng cách sử dụng phần 

cặn còn lại sau khi thu gom hạt, hột hoặc vỏ có ích. Nhiên liệu rắn theo sáng chế thu 
được bằng cách đúc áp lực nhiệt động hợp phần chứa ít nhất 70% trọng lượng khô của 
cây sậy sáo (Arundo donax), keo dậu (Leucaena leucocephala), mía (Saccharum 
offcinarum), sắn (Mamhot esculenta), rơm, rong biển, cỏ biển hoặc tảo.  
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(DE), J. BRANDNER (DE) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Quy trình điều chế polyđextroza bằng cách sử dụng vi thiết 

bị 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế polyđextroza bằng cách sử dụng vi thiết bị.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị và phương pháp cung cấp đầu vào cho người sử dụng 

  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị, phương pháp và chương trình máy tính. Thiết bị bao gồm ít 
nhất một bộ xử lý; và ít nhất một bộ nhớ lưu các lệnh chương tính máy tính, ít nhất một 
bộ xử lý được cấu hình để thực hiện các lệnh chương trình máy tính để làm cho thiết bị 
ít nhất thực hiện: xử lý mẫu đầu vào, được phát hiện đúng thời điểm bởi bộ phận hiển thị 
nhạy tiếp xúc, để phân biệt giữa mẫu đầu vào đầu ngón tay và mẫu đầu vào kéo dài; thực 
hiện hoạt động thứ nhất sau khi phân biệt rằng mẫu đầu vào tương ứng với mẫu vào đầu 
ngón tay; và thực hiện hoạt động thứ hai sau khi phân biệt rằng mẫu đầu vào tương ứng 
với mẫu đầu vào kéo dài, trong đó, hoạt động thứ hai là khác với hoạt động thứ nhất.  
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(72) NISHIMATSU, Tetsuyoshi (JP), AOKI, Takao (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Chế phẩm kiểm soát côn trùng gây hại trong làm vườn và 

trong nông nghiệp và phương pháp sử dụng chế phẩm này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm kiểm soát côn trùng gây hại trong làm vườn và trong 

nông nghiệp. Công dụng kết hợp của flubendiamit và thiosultap hoặc muối của nó có thể 
tạo ra tác dụng kiểm soát hiệp đồng đáng kể đối với côn trùng gây hại ngay cả khi các 
lượng của hai hợp chất là không thể đạt được tác dụng kiểm soát đầy đủ bằng việc sử 
dụng tách biệt thành phần này, và đồng thời tạo ra tác dụng kiểm soát đáng kể đối với 
côn trùng gây hại mà đã đạt được các tính trạng không có ích như khả năng kháng các 
thuốc diệt côn trùng thương mại. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sử 
dụng chế phẩm kiểm soát côn trùng gây hại trong làm vườn và trong nông nghiệp.  
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1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501 Japan 
(72) Hui TONG (CN), Masayuki HOSHINO (JP), Ming XU  (CN), Seigo NAKAO  (JP), 

Daichi IMAMURA (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Hệ thống thông tin liên lạc vô tuyến trạm gốc, thiết bị đầu 

cuối và phương pháp tạo sách mã 
  (57)     Công bố này cung cấp một phương pháp tạo sách mã trong một hệ thống thông tin liên 

lạc vô tuyến với nhiều mảng ăng-ten, cũng như một hệ thống thông tin liên lạc vô tuyến, 
trạm gốc và thiết bị đầu cuối bằng cách sử dụng các sách mã cho thông tin liên lạc. 
Phương pháp này bao gồm các bước: trang bị một sách mã cơ sở chứa các ma trận tiền 
mã hóa và gán bù pha cho ma trận tiền mã hoá nhất định trong sách mã cơ sở để tạo một 
sách mã bù pha. Các mào đầu phản hồi từ một thiết bị khách đến phía trạm gốc được 
giảm xuống và vẫn giữ được độ chỉnh xác cao của phản hồi cho mảng đa ăng-ten bằng 
cách áp dụng phương pháp tạo sách mã và sử dụng sách mã được tạo ra trong hệ thống 
thông tin liên lạc vô tuyến, trạm gốc và thiết bị đầu cuối.  
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(21) 1-2012-02580 (51) 7 A61K  31/497 
(22) 03.02.2011 (43) 25.01.2013 
(86) PCT/US2011/023524 03.02.2011 (87) WO 2011/097333 11.08.2011 
(30) 61/301,150 03.02.2010 US 

61/362,982 09.07.2010 US 
(71) SIGNAL PHARMACEUTICALS, LLC  (US) 

4550 Towne Centre Court, San Diego, CA 92121, United States of America 
(72) SANKAR, Sabita (SG), CHOPRA, Rajesh (GB), XU, Weiming (US), NING, Yuhong 

(US), XU, Shuichan (US) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Dược phẩm và kit chứa chất ức chế kinaza đích của rapamyxin 

  (57)     Sáng chế đề xuất dược phẩm và kit chứa chất ức chế kinaza đích của rapamyxin (Target 
of rapamycin - TOR) để điều trị và/hoặc phòng ngừa bệnh ung thư hoặc hội chứng khối 
u ở đối tượng mắc bệnh ung thư hoặc hội chứng khối u, khác biệt ở chỗ, đối tượng này 
mang đột biến hoặc thiếu hụt protein hoặc gen mã hóa kinaza B1 ở gan (Liver kinase B1 
- LKB 1) vµ/hoÆc protein kinaza được hoạt hóa bởi adenosin monophosphat (adenosine 
monophosphate activated protein kinase - AMPK).  
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(71) C & L PASTORAL COMPANY PTY LTD.  (AU) 

Turon Gates, Turon Gates Road Capertee, New South Wales 2846, Australia 
(72) LUNOE, Soren Yde (AU), SZUMER, Emanuel Hillel (AU) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị nổi để đỡ ít nhất một tấm pin mặt trời trên khối nước 

và hệ thống tạo điện năng 
  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị nổi để đỡ ít nhất một tấm pin mặt trời trên khối nước. Tốt nhất 

là, thiết bị nổi này bao gồm: bệ có thể nổi trên hoặc trong khối nước và ít nhất một gối 
tựa để định vị ít nhất một tấm pin mặt trời nghiêng so với bệ. ít nhất một bộ phận nối 
được dùng để ghép thiết bị nổi với thiết bị nổi liền kề. Theo một phương án, mảng các 
thiết bị nổi giữ các tấm pin mặt trời có thể được xây dựng mà có thể được quay trên khối 
nước để theo dõi tương đối dễ sự chuyển động của mặt trời trên bầu trời trong ngày. Góc 
dốc của các tấm pin mặt trời có thể được cố định hoặc thay đổi. Hoặc, bệ bao gồm ít 
nhất một cửa.  
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182 Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime-ken 799-0111 Japan 
(72) HASHINO, Akira (JP), NODA, Yuki (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Tổ hợp bao gói của vật dụng thấm hút và phương pháp sản 

xuất tổ hợp bao gói 
  (57)     Vật liệu bao gói 10 được tạo ra chì trên các bề mặt phía không tiếp xúc với da của phần 

thứ ba (32) và phần thứ tư (33). Chiều dài của vật liệu bao gói (10) theo hướng chiều dài 
của băng vệ sinh (20) là ngắn hơn so với chiều dài của băng vệ sinh (20). Phần thứ hai 
(31) bao gồm phần đầu được gập (20fe) được tạo ra bằng phần được gập thứ nhất (44) 
được tạo ra trên phía phần thứ nhất (20a) của băng vệ sinh (20) đối diện với phần gập thứ 
nhất (41). Phần đầu được gập (20fe) được gập trên bề mặt phía không tiếp xúc với da 
của phần thứ hai (31). 
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(74) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
(54) Dụng cụ và bao bì dùng để lưu giữ và trưng bày sản phẩm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dụng cụ và bao bì để lưu giữ và trưng bày sản phẩm. Cụ thể là dụng 
cụ hay bao bì này có khay đựng sản phẩm và bộ hiển thị thông tin có thể được lắp trong 
khay này. Bộ hiển thị thông tin có thể được giữ trong khay đựng sản phẩm và sản phẩm 
được đặt vào khay tại đỉnh của bộ hiển thị thông tin. Khay có thể bảo vệ sản phẩm, 
chống hư hỏng trong quá trình lưu giữ hoặc vận chuyển và cải thiện hình ảnh bề ngoài 
của sản phẩm trong quá trình trưng bày. Bộ hiển thị thông tin có thể chuyển tải thông tin 
tới người tiêu dùng và trợ giúp việc tháo sản phẩm ra khỏi khay đựng sản phẩm.  
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(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Hợp chất 1,3,4,8-tetrahydro-2H-pyrido[1,2-a ]pyrazin và dược 

phẩm chứa hợp chất này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất 1,3,4,8-tetrahydo-2H-pyrido[1,2-a] pyrazin, muối dược 

dụng hoặc solvat của chúng. Hợp chất theo sáng chế hữu ích làm thuốc là kháng HIV. 
Sáng chế cũng đề cập tới hợp chất có công thức (I):  

 
 

 
 

 
trong đó mỗi ký hiệu là như được xác định trong bản mô tả, muối dược dụng hoặc solvat 
của chúng.  
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Tomohisa (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị phân phối thông tin nhận dạng và phương pháp phân 

phối thông tin nhận dạng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp phân phối thông tin nhận dạng, trong đó để 

phân phối ID của vùng truyền thông của trạm gốc một cách hữu hiệu và thích hợp. Thiết 
bị phân phối thông tin nhận dạng 1 bao gồm môđun tạo nhóm 3 để nhóm các vùng 
truyền thông của trạm gốc, môđun phân phối ID nhóm 6 phân phối nhóm ID tới các 
nhóm được nhóm lại, và môđun phân phối ID 9 phân phối ID tới vùng truyền thông của 
trạm gốc trên cơ sở của nhóm ID.  
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(72) ALAN, Chew, Hong, Meng (MY), CHEW, Joon, Yip (MY) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Sàn nổi có thể bơm phồng di chuyển được, phương pháp bơm 

phồng và phương pháp làm xẹp sàn này 
  (57)     Sáng chế đề xuất sàn nổi bơm phồng được có thể di chuyển (100), cụ thể để sử dụng lúc 

khẩn cấp, như khi đâm máy bay hoặc đắm tàu. Sàn (100) bao gồm vỏ (105) có thể bơm 
phồng  có mặt trên (165) và mặt dưới (170), hai bề mặt (165, 170) được nối theo chu vi 
bởi màng ngăn mềm dẻo (175). Phương tiện đỡ (180) được tạo ra bên trong vỏ (105), 
thích ứng với dạng mở rộng khi vỏ (105) được bơm phồng, để tăng cường độ cứng vững 
của vỏ (105) khi được bơm phồng và được chất tải. Phương tiện đỡ (180) thích ứng với 
dạng thu lại khi vỏ (105) được làm xẹp. Vỏ (105) có thể bơm phồng qua van bơm phồng 
(135) bởi nguồn khí nén bên ngoài và có thể xẹp xuống qua van xả (145) và van thoát 
(l85), các van (135,145,185) được lắp trong vỏ (105). Sàn (100) cũng có thể được nối với 
nhau, tạo thành sàn có các hình dạng và kích thước khác nhau.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Giày có mũ giày và đế giày không thấm nước và thấm hơi nước 

  (57)     Sáng chế đề cập tới giày (10) có mũ giày và đế giày không thấm nước và thấm hơi nước, 
giày này bao gồm:  
cụm mũ giày (11) ít nhất bao gồm, ở dạng phân lớp, mũ giày ngoài thấm hơi nước hoặc 
được đục lỗ (12), lớp lót trong thấm hơi nước (13), và giữa chúng có một chi tiết chức 
năng,  
đế trong (15) có ít nhất một vùng thấm hơi nước và không thấm nước (A), phần dưới có 
đế giày (16).  
Chi tiết chức năng của mũ giày (14) được liên kết chắc chắn với mũ giày (12) kết thúc ở 
đế trong (15) có dải làm kín (17) được che bởi mép (18) được liên kết với viền theo chu 
vi (19) của đế trong (15), trong đó đế trong (15) theo cách lựa chọn bao gồm hoặc được 
liên kết với ít nhất một chi tiết chức năng dưới (20) có ít nhất một dải (22) không có chi 
tiết bảo vệ (21), mối bịt kín không thấm nước tương hỗ được tạo ra giữa chi tiết chức 
năng của mũ giày (14), ở dải làm kín (17), và ít nhất một chi tiết chức năng dưới (20) ở 
dải (22).  
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(21) 1-2012-02661 (51) 7 C07C  273/04 
(22) 12.02.2010 (43) 25.01.2013 
(86) PCT/NL2010/050069 12.02.2010 (87) WO 2011/099844 18.08.2011 
(71) STAMICARBON B.V.  (NL) 

Mercator 2 NL-6135 KW Sittard, The Netherlands 
(72) ELIASSON, Johanna (SE), ERIKSSON, Ylva (SE), HOLMSTROM, David (SE), 

HULTEBERG, P. Christian (SE), KARLSSON, Hans, T. (SE), NILSSON, Filip (SE), 
OJALA, Frida (SE), VAN DEN TILLAART, Johan, Albert, Arno (NL) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp loại bỏ amoniac ra khỏi khí thải trong công 

đoạn hoàn thiện của nhà máy sản xuất ure và quy trình sản 
xuất ure 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp loại bỏ amoniac ra khỏi khí thải trong công đoạn hoàn 
thiện của nhà máy sản xuất ure. Phương pháp này bao gồm bước: cho khí thải tiếp xúc 
với chất hấp phụ dạng rắn có khả năng hấp phụ vật lý amoniac, cụ thể là than hoạt tính 
hoặc zeolit. Sau đó, chất hấp phụ này được tách ra khỏi khí thải và được tái sinh bằng 
cách hoà tan amoniac trong chất lỏng chiết, tốt hơn là nước. Sau khi tách chất hấp phụ 
dạng rắn này ra khỏi nước, nó được tái sử dụng lại trong phương pháp nói trên.  
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(11) 32274 
(21) 1-2012-02673 (51) 7 E01F  9/047 
(22) 28.01.2011 (43) 25.01.2013 
(86) PCT/MY2011/000009   28.01.2011 (87) WO/2011/099842 18.08.2011 
(30) PI2010000650        11.02.2010 MY 
(71) ECOTREE BIOLUBE (M) SDN BHD  (MY) 

No. 7, 1st Floor, Jalan 4/93, Taman Miharja, 55200 Kuala Lumpur, Malaysia 
(72) ALAN CHEW, Hong Meng (MY), CHEW, Joon Yip (MY) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Gờ giảm tốc có thể điều chỉnh chiều cao 

  (57)     Sáng chế đề cập đến gờ giảm tốc có thể điều chỉnh chiều cao để kiểm soát tốc độ xe khi 
được đặt trên các lòng đường và để dùng làm rào cản khi được sử dụng để chặn các vùng 
bị hạn chế. Gờ giảm tốc bao gồm thân có thể di chuyển (100) có phần giữa (120) và hai 
phần bên (110a, 110b). Chiều cao nâng (290) của thân (100) có thể điều chỉnh được phụ 
thuộc vào việc sử dụng làm gờ giảm tốc hoặc rào cản. Các kết cấu được đề xuất để điều 
chỉnh độ cao (290). Bộ cảm biến cũng được tạo ra trên thân (100), để theo dõi số lượng 
các đối tượng như xe cộ, đi qua nó. Vì vậy, các phương pháp sử dụng gờ và rào cản được 
đề xuất.  
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(11) 32275 
(21) 1-2012-02679 (51) 7 C07F  7/18 
(22) 15.03.2011 (43) 25.01.2013 
(86) PCT/EP2011/053824 15.03.2011 (87) WO2011/120792 06.10.2011 
(30) 102010003387.1       29.03.2010 DE 
(71) EVONIK DEGUSSA GMBH  (DE) 

Rellinghauser Strasse 1-11, 45128 Essen, Germany 
(72) KORTH, Karsten  (DE), KECK, Julia (DE), WITZSCHE, Susann (DE), 

KLOCKMANN, Oliver (DE), MONKIEWICZ, Jaroslaw (PL), SPRINGER, Christian 
(DE) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình điều chế azođicarbamit chứa silic 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế azođicarbamit chứa silic có công thức chung (I) 
(R1)3-a(R

2)aSi-R1-NH-C(O)-N-N-C(O)-NH-R1-Si(R1)3- a(R2)a, bằng cách cho hợp chất 
azobiscarboxy có công thức chung (II) R3- X1-C(O) N N-C(O)-X1-R4 phản ứng với 
aminosilan có công thức chung (III) (R1)3-a(R

2)aSi-R1-NH2.  
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(11) 32276 
(21) 1-2012-02685 (51) 7 C07D  307/20,  307/28,  307/30,  

307/32,  307/58,  405/04,  405/10,  
407/12,  409/12,  409/14,  413/12, 
A01N  43/08 

(22) 31.01.2011 (43) 25.01.2013 
(86) PCT/EP2011/051284 31.01.2011 (87) WO 2011/101229 25.08.2011 
(30) 10154297.5 22.02.2010 EP 

10154301.5 22.02.2010 EP 
(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG  (CH) 

Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel, Switzerland 
(72) EL QACEMI, Myriem (FR), CASSAYRE, JÐr«me Yves (FR), TOUEG, Julie 

Clementine (FR), RENOLD, Peter (CH), PITTERNA, Thomas (AT) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Dẫn xuất dihydrofuran làm hợp chất diệt côn trùng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất có công thức (I)  
 

  
 

trong đó  
Q là Q1 hoặc Q2  

 

  
 

P là P1, heteroxyclyl hoặc heteroxyclyl được thế bởi một đến năm Z;  
 

  
 

và trong đó A1, A2, A3, A4, G1, Y1, Z, R1, R2, R3 và R4 như được định nghĩa theo yêu cầu 
bảo hộ điểm 1; hoặc muối hoặc N-oxit của nó.  
Hơn nữa, sáng chế đề cập đến quy trình và các sản phẩm trung gian trong điều chế các 
hợp chất có công thức (I), đến các hợp phần diệt côn trùng, diệt rệp, diệt giun tròn hoặc 
diệt động vật thân mềm có chứa các hợp chất có công thức (I) và đến phương pháp sử 
dụng các hợp chất có công thức (I) để khống chế côn trùng, rệp, giun tròn hoặc động vật 
thân mềm.  
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(11) 32277 
(21) 1-2012-02689 (51) 7 A61K  9/48,  36/53,  36/258,  31/045, 

A61P  9/10,  9/00,  9/20 
(22) 17.02.2011 (43) 25.01.2013 
(86) PCT/CN2011/071050  17.02.2011 (87) WO 2011/103789 01.09.2011 
(30) 201010112014.4       23.02.2010 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.09.2012 
(71) TASLY PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD.  (CN) 

Tasly Modern TCM Garden, Pu Jihe East Road No. 2, Beichen District, Tianjin 
300410, China 

(72) SUN, He (CN), ZHOU, Shuiping (CN), ZHANG, Lanlan (CN), HUANG, Zhijuan 
(CN), SONG, Zhaohui (CN) 

(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Viên nang chứa các viên tròn bào chế từ đan sâm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến viên nang chứa viên tròn bào chế từ đan sâm. Màu của vỏ nang là 
màu da cam, vàng, xanh lục hoặc xanh lam và tất cả các màu này tương ứng với bước 
sóng nằm trong khoảng từ 446nm đến 620nm.  
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(11) 32278 
(21) 1-2012-02693 (51) 7 B01J 19/24, 8/06, C07C 1/04, C10G 

2/00 
(22) 06.02.2012 (43) 25.01.2013 
(86) PCT/GB2012/050256 06.02.2012 (87) WO 2012/146903 01.11.2012 
(30) 1107070.3      27.04.2011 GB 
(71) DAVY PROCESS TECHNOLOGY LIMITED  (GB) 

10 Eastbourne Terrace, London W2 6LG, United Kingdom 
(72) GAMLIN, Timothy Douglas (GB) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Quy trình chuyển hóa khí tổng hợp thành hydrocacbon cao 

  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình chuyển hoá khí tổng hợp thành hydrocacbon cao bằng 
cách cho dòng khí chứa khí tổng hợp tiếp xúc với hạt xúc tác cho phản ứng Fischer-
Tropsch trong thiết bị phản ứng dạng ống, quy trình này bao gồm bước:  
(a) nạp chất phản ứng dạng khí vào thiết bị phản ứng thông qua của nạp;  
(b) cho chất phản ứng đi xuống qua ít nhất một ống đến bề mặt trên giá đỡ hạt xúc tác 
hoặc giá đỡ chất xúc tác thứ nhất, tại đây, chất phản ứng sẽ đi xuyên qua các lỗ trên 
thành bên trong của ngăn chứa chất xúc tác trước khi di chuyển theo tia qua tầng chứa 
chất xúc tác về phía các lỗ trên thành bên ngoài;  
(c) để phản ứng tự xảy ra khi khí tổng hợp tiếp xúc với chất xúc tác;  
(d) đưa chất phản ướng chưa phản ứng và sản phẩm ra khỏi ngăn chứa chất xúc tác thông 
qua các lỗ trên thành bên ngoài và sau đó đến khoảng ứng giữa mặt bên trong của gờ 
đáy và thành ngoài của ngăn chứa hình vành khuyên đến khi chúng đến đệm kín, tại 
đây, chúng di chuyển qua đầu cuối của gờ đáy và tạo ra dòng di xuống khoảng trống 
giữa mặt bên ngoài của gờ đáy và mặt bên trong của thiết bị phản ứng dạng ống, tại đây, 
quá trình truyền nhiệt xảy ra;  
(e) lặp lại bước từ (b) đến (d) đối với giá đỡ chất xúc tác tiếp theo bất kỳ; và  
(f) lấy sản phẩm tại cửa xả.  
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(71) 1. AUTONETWORKS TECHNOLOGIES, LTD.  (JP) 

1-14 Nishisuehiro-cho, Yokkaichi-shi, Mie 510-8503, Japan 
2. SUMITOMO WIRING SYSTEMS, LTD.  (JP) 
1-14 Nishisuehiro-cho, Yokkaichi-shi, Mie 510-8503, Japan 
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(72) MURATA, Atsushi (JP), HIRANO, Nobuyuki (JP), SATO, Osamu (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bộ dây dẫn, phương pháp sản xuất bộ dây dẫn 

  (57)     Sáng chế đề xuất bộ dây dẫn mà trong đó chất lỏng, chẳng hạn nước, không thấm được 
qua chi tiết bọc, và phương pháp sản xuất bộ dây dẫn. Sáng chế còn nhằm cải thiện khả 
năng chịu mài mòn của chi tiết bọc.  
Phần định trước của các dây điện 91 được giữ hoặc được bọc trong vật liệu thứ nhất 801 
và vật liệu thứ hai 802 vốn được làm từ vật liệu dẻo nhiệt, và vật liệu lớp bảo vệ 803, 
được làm từ vật liệu chống nước, được bố trí trên gần như toàn bộ bề mặt của vật liệu 
thứ nhất và vật liệu thứ hai. Vật liệu thứ nhất 801, vật liệu thứ hai 802 và vật liệu lớp bảo 
vệ 803 được gia nhiệt và được gia công áp lực. Vật liệu thứ nhất 801 và vật liệu thứ hai 
802 được đúc để có hình dạng và kích thước định trước. Vật liệu lớp bảo vệ 803 được 
gắn vào bề mặt của vật liệu thứ nhất và vật liệu thứ hai 802 bằng cách nung chảy ít nhất 
một phần của lớp bề mặt của vật liệu thứ nhất 801 và vật liệu thứ hai 802. Ngoài ra, vật 
liệu có khả năng chịu mài mòn cao được lựa chọn làm vật liệu lớp bảo vệ 803.  
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(72) VANDERZON, James, Robert (AU), STELMACH, Aleksander (AU) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị tạo tín hiệu điều khiển dùng cho mạch điều chỉnh độ 

sáng, phương pháp tạo tín hiệu điều khiển và mạch điều chỉnh 
độ sáng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị tạo tín hiệu điều khiển (140) để sử dụng trong mạch điều 
chỉnh độ sáng bằng cách điều khiển pha (100). Thiết bị tạo tín hiệu điều khiển (140) tạo, 
như là đầu ra (7), tín hiệu đầu vào của người sử dụng (6) nếu tín hiệu đầu vào của người 
sử dụng (6) lớn hơn hoặc bằng ngưỡng dẫn, hoặc tín hiệu khuếch đại (145) nếu tín hiệu 
đầu vào của người sử dụng (6) nhỏ hơn ngưỡng dẫn. Đầu ra (7) được sử dụng để điều 
khiển góc mở của mạch điều chỉnh độ sáng bằng cách điều khiển pha (100) và có thể 
được sử dụng để điều khiển phụ tải (10) như đèn huỳnh quang cỡ thu gọn (CFL-compact 
flourescent light). Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp tạo tín hiệu điều khiển và 
mạch điều chỉnh độ sáng bằng cách điều khiển pha.  
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(72) Minehiko MITA (JP), Jiro KARASAKI (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Solenoit dùng cho van điện từ 

  (57)    Sáng chế đề xuất solenoit dùng cho van điện từ, nâng cao được liệu suất từ bằng cách 
giảm lực cản từ tạo ra do khoảng trống giữa lõi sắt di động và tấm từ. Nhằm mục đích 
này, tấm từ được tạo quanh lõi sắt di động để tạo thành đường từ giữa khung từ và lõi sắt 
di động có phần kéo dài kéo dài về phía lõi sắt cố định dọc theo bề mặt của lõi sắt di 
động. Diện tích Sa của phần đối diện của chu vi ngoài của lõi sắt di động đối diện với 
mặt chu vi trong của tấm từ và diện tích tiết diện Sb của lõi sắt di động được đặt sao cho 
K = Sa/Sb, K>1. Chiều dài dọc trục h của mặt chu vi trong của tấm từ và chiều dài L từ 
mặt tác dụng lực hút của lõi sắt di động nằm ở vị trí tách ra từ lõi sát cố định đến phần 
đầu trước của tấm từ được đặt sao cho 2 ≤ K ≤ [giá trị của K khi h = L].  
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hệ thống và chuỗi cảm biến để tạo ra mạng nhiệt độ và 

phương pháp tạo ra vật thể có chứa mạng nhiệt độ này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống và chuỗi cảm biến để tạo ra mạng nhiệt độ và phương 

pháp tạo ra vật thế có chứa mạng nhiệt độ này, trong đó hệ thống kiểm tra sự tạo thành 
của vật thể có chứa mạng nhiệt độ gồm chuỗi cảm biến có thể bố trí trong cấu trúc tạo 
hình trước quy trình đóng rắn và đường truyền kéo dài dọc theo trục chuỗi giữa đầu thứ 
nhất và thứ hai. Chuỗi bao gồm thêm nhiều cảm biến được mắc giữa các đầu với đường 
truyền và mỗi cảm biến dược gắn ở vị trí được thiết lập trên đường. Mỗi cảm biến có 
thân cảm biến và vỏ bọc cảm biến và thân cảm biến bao gồm đầu nối điện để nối điện 
cấu trúc điện với đường truyền ở vị trí được thiết lập. Cấu trúc điện bao gồm cảm biến 
nhiệt độ được tạo cấu hình để kiểm tra nhiệt độ gần vị trí được thiết lập và bao gồm thêm 
mã nhận dạng điện tử tương ứng với vị trí được thiết lập của cảm biến dọc theo trục. Hệ 
thống tạo ra mạng nhiệt độ còn bao gồm thêm thiết bị phát để truyền có chọn lọc đối với 
nhiệt độ và mã nhận dạng.  
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(72) ALSINA-FERNANDEZ, Jorge (ES), BOKVIST, Krister Bengt (SE), GUO, Lili (CN), 

MAYER, John Philip (US) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Peptit dùng để điều trị bệnh tiểu đường và dược phẩm chứa 

peptit này 
  (57)     Sáng chế thuộc lĩnh vực điều trị bệnh tiểu đường và đề cập đến peptit biểu hiện hoạt tính 

đối với cả thụ thể peptit kích thích sự sản sinh và hoạt tính của insulin phụ thuộc glucoza 
(GIP-R) và thụ thể peptit giống glucagon-1 (GLP-1-R) và chọn lọc qua thụ thể glucagon 
(Gluc-R) và dược phẩm chứa peptit này. Cụ thể, sáng chế đề xuất các chất tương tự GIP 
chứa các phần tử thế axit amin để điều biến hoạt tính cho cả GIP-R và GLP-1-R và duy 
trì tính chọn lọc qua Gluc-R.  
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(72) PERRY, David J (US), SHERRY, John M. (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Vật dụng thấm hút bao gồm phần thấm hút có phần in trên đó 

và phương pháp in trên sản phẩm thấm hút 
  (57)    Sáng chế đề cập chung đến vật dụng thấm hút bao gồm phần thấm hút có các chỉ báo 

được in trên đó, trong đó phần in bao gồm chất tạo màu và nhựa, và lớp phủ bảo vệ trên 
phần in. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp in trên sản phẩm thấm hút. 
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7-5, Naka-Ochiai 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo 161-8525, Japan 
(72) YAMAGUCHI, Tomoyuki (JP), HIRANO, Yasunari  (JP), HIRAKAWA, Takuhiro  

(JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp sản xuất nền thủy tinh dùng cho đĩa từ 
  (57)    Mục đích của sáng chế là loại bỏ một cách hiệu quả các chất làm bẩn kim loại bám chặt 

vào các bề mặt nền thủy tinh mà không làm tăng độ nhám của các bề mặt nền thủy tinh 
trong nền thủy tinh dùng cho đĩa từ. Để đạt được mục đích này, sáng chế đề xuất 
phương pháp sản xuất nền thủy tinh dùng cho đĩa từ bao gồm bước làm sạch nền thủy 
tinh, trong đó bước làm sạch này bao gồm xử lý cho nền thủy tinh tiếp xúc với chất lỏng 
làm sạch chứa oxalat và các ion sắt hóa trị hai và có độ pH nằm trong khoảng từ 2 đến 4. 
Các ion sắt hóa trị hai được bổ sung bằng cách bổ sung amoni sắt (II) sulfat, sắt (II) 
sulfat và sắt (II) oxalat vào axit oxalic.  
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(11) 32286 
(21) 1-2012-02762 (51) 7 G01F  1/84 
(22) 09.11.2010 (43) 25.01.2013 
(86) PCT/JP2010/070253   09.11.2010 (87) WO/2011/102031 25.08.2011 
(30) 2010-034760      19.02.2010 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.09.2012 
(71) OVAL CORPORATION  (JP) 

10-8, Kamiochiai 3-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan 
(72) KITAMI, Hirokazu (JP), SHIMADA, Hideki (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị xử lý tín hiệu dùng cho lưu lượng kế 

Coriolis và lưu lượng kế Coriolis 
  (57)    Sáng chế đề cập tới phương pháp và thiết bị xử lý tín hiệu dùng cho lưu lượng kế 

Coriolis và lưu lượng kế Coriolis. Theo sáng chế, thậm chí khi nhiệt độ của chất lưu cần 
đo thay đổi, hoặc khi các bọt khí được trộn vào chất lưu cần đo, hoặc khi chất lưu cần đo 
thay đổi nhanh chóng từ khí thành lỏng, phép đo luôn có thể được thực hiện với độ chính 
xác không đổi và các phép đo pha và khối lượng riêng có thể được thực hiện với khối 
lượng tính toán nhỏ. Theo sáng chế, thiết bị xử lý tín hiệu dùng cho lưu lượng kế 
Coriolis, trong đó ít nhất một ống dẫn dòng hoặc hai ống dẫn dòng có trong ống đo dòng 
chảy được kích thích luân phiên bằng cách làm cho bộ tạo dao động được kích hoạt nhờ 
một cơ cấu kích thích để tạo dao động ít nhất một ống dẫn dòng hoặc hai ống dẫn dòng, 
và ít nhất một trong hai tham số là hiệu số pha và tần số tạo dao động tỷ lệ thuận với lực 
Coriolis tác động lên ít nhất một ống dẫn dòng hoặc hai ống dẫn dòng được phát hiện 
nhờ bộ cảm biến tốc độ hoặc bộ cảm biến gia tốc là bộ cảm biến phát hiện rung động, 
nhờ đó thu được ít nhất một trong hai đại lượng là lưu lượng theo khối lượng và khối 
lượng riêng của chất lưu cần đo, thiết bị này bao gồm: bộ phát (90) để phát tín hiệu tần 
số có thể điều biến được; và bộ phận biến đổi tần số (85) để thực hiện biến đổi tần số 
nhằm cộng (hoặc trừ) tần số đầu ra (Fx) từ bộ phát (90) với tần số đầu vào phát hiện 
được nhờ bộ cảm biến tốc độ hoặc bộ cảm biến gia tốc và dịch chuyển giá trị tần số thu 
được nhờ phép biến đổi tần số tới giá trị không đổi.  
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(72) DAMNJANOVIC, Aleksandar (US), YOO, Taesang (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp truyền thông không dây và thiết bị người dùng 

có cấu hình để truyền thông không dây 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị người dùng (UE: User Equipment) khi được kích hoạt tính 

năng khử nhiễu tín hiệu chuẩn chung thì vẫn có thể tính giá trị phản hồi về tình trạng 
kênh có xét đến mọi tín hiệu từ các ô bên cạnh gây nhiễu đã được khử nhiễu. Khi các « 
bên cạnh được xác định là có truyền dữ liệu trong khoảng thời gian mà giá trị phản hồi 
về tình trạng kênh được tính, thì thiết bị UE có thể tìm ra giá trị phản hồi về tình trạng 
kênh có xét đến các tín hiệu gây nhiễu đã được khử nhiễu. Thiết bị UE xác định xem có 
phải mỗi ô bên cạnh có truyền dữ liệu trong khoảng thời gian định trước hay không dựa 
vào việc thu được các tín hiệu cho biết lịch biểu truyền của các ô bên cạnh hoặc dựa vào 
việc dò tìm được lịch biểu truyền, như căn cứ vào loại công suất của các ô bên cạnh. Nếu 
thiết bị UE xác định là các ô bên cạnh có truyền dữ liệu trong khoảng thời gian đó, thì 
thiết bị UE sẽ tính giá trị phản hồi về tình trạng kênh có xét đến các tín hiệu gây nhiễu 
đã được khử nhiễu.  
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(72) YAO, Qiang (US), MACK, Arthur, G. (US), JUNZUO, Wang (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình điều chế hợp chất thu được từ 9,10-đihydro-9-oxa-10-

phosphaphenantren-10-oxit và chế phẩm chứa nó 
  (57)    Sáng chế đề xuất quy trình điều chế các hợp chất thu được từ 9,10-đihyđro-9-oxa- 10-

phosphaphenantren- 10-oxit (DOPO). Cụ thể, sáng chế đề xuất quy trình điều chế các 
hợp chất từ DOPO bằng cách cho DOPO phản ứng với các hợp chất điol với sự có mặt 
của chất xúc tác. Sáng chế còn liên quan đến chế phẩm thu được từ DOPO chứa chất 
đồng phân không đối ảnh có điểm nóng chảy cao. Các hợp chất thu được từ DOPO là 
hữu ích làm chất làm chậm ngọn lửa.  
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Dây chuyền in lưới và phương pháp in lưới 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dây chuyền in lưới được tạo ra có lợi hơn. Theo dây chuyền in lưới 
này, bao gồm một số máy in lưới (10) và một số băng tải con thoi (12), từng băng tải 
con thoi này được tạo ra ở giữa hai máy in lưới tiếp giáp bất kỳ trong số các máy in lưới 
(10), từng máy in lưới (10) này bao gồm: thân chính; băng tải phía trước (22) có cơ cấu 
dữ nền; băng tải phía sau (24) được kết cấu để cho phép đi qua của nền mạch điện; thiết 
bị in được kết cấu để tiến hành việc in lưới trên nền mạch điện được đỡ bởi cơ cấu đỡ 
nền. Đồng thời, từng băng tải con thoi trong số băng tải con thoi (12) bao gồm băng tải 
di động (152) di động được giữa vị trí liên tục đến băng tải phía trước (22) và vị trí liên 
tục đến băng tải phía sau (24). Thiết bị nhận biết nền (268) được tạo ra ít nhất là một cơ 
cấu đỡ nền và băng tải di động (152) và trên cơ sở kết quả nhận biết của thiết bị nhận 
biết nền (268), phần xác định phương thức vận hành sẽ xác định phương thức vận hành 
của ít nhất một máy in lưới (10) và băng tải con thoi (12).  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Cụm lắp ráp điện cực lưỡng cực, tấm điện cực lưỡng cực dùng 

trong bộ acquy chì-axit được điều chỉnh bằng van, bộ acquy 
chì-axit được điều chỉnh bằng van và phương pháp sản xuất 
cụm lắp ráp điện cực lưỡng cực 

  (57)     Sáng chế đề cập tới cụm lắp ráp điện cực lưỡng cực, tấm điện cực lưỡng cực dùng trong 
bộ acquy chì-axit được điều chỉnh bằng van (VRLA: Valve Regulated Lead Acid), bộ 
acquy chì-axit được điều chỉnh bằng van và phương pháp sản xuất cụm lắp ráp điện cực 
lưỡng cực. Theo sáng chế, các bộ acquy VRLA trọng lượng nhẹ bao gồm nền chì mỏng 
được đỡ nhờ các khung chất dẻo không dẫn điện để tạo ra độ ổn định kết cấu nhằm chịu 
được ứng suất và biến dạng trong cụm lắp ráp điện cực lưỡng cực. Tốt hơn là, các khung 
chất dẻo được hàn laze với nhau và các lưới ảo và các vật liệu điện cực được nối với các 
phía tương ứng của nền chì. Khi lưới ảo là một lưới chì cực mỏng, lưới chì được làm 
thích ứng để tạo ra giới hạn ăn mòn nhỏ hơn mười chu trình nạp điện-phóng điện và cụm 
lắp ráp điện cực lưỡng cực được nạp điện trong quy trình tạo hình trong thùng. Khi lưới 
ảo là lưới không dẫn điện, lưới chì là lưới chất dẻo và cụm lắp ráp điện cực lưỡng cực 
được nạp điện trong quy trình tạo hình trong thùng chứa. Vì vậy, trọng lượng, thể tích, 
và chi phí sản xuất được làm giảm đáng kể trong khi mật độ năng lượng riêng của bộ 
acquy được gia tăng.  
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(11) 32291 
(21) 1-2012-02787 (51) 7 C10M  169/04,  101/02,  129/06,  

129/70,  129/72, C10N  30/00,  40/20,  
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(30) 2010-077854     30.03.2010 JP 
(71) IDEMITSU KOSAN CO.,LTD.  (JP) 

1-1, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8321, Japan 
(72) SUGII Hideo (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hỗn hợp dầu bôi trơn dùng cho việc gia công kim loại 

  (57)     Sáng chế đề xuất hỗn hợp dầu bôi trơn dùng cho việc gia công kim loại chứa dầu nền và 
hợp chất đieste có công thức (1) sau:  
 
 

 
 
trong đó R1 và R2 độc lập với nhau là nhóm alkyl có từ 1 đến 18 nguyên tử cacbon, và Z 
là nhóm alkylen có từ 10 đến 12 nguyên tử cacbon.  
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(11) 32292 
(21) 1-2012-02796 (51) 7 C07D  217/04,  401/12 
(22) 04.03.2011 (43) 25.01.2013 
(86) PCT/US2011/027118 04.03.2011 (87) WO/2011/109675 09.09.2011 
(30) 61/311,069 05.03.2010 US 

1059750 25.11.2010 FR 
(71) SANOFI  (FR) 

54, rue la Boetie 75008 Paris, France 
(72) ELENBAAS, Steven (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Quy trình điều chế hợp chất 2-(xyclohexylmetyl)-N-2-[(2S)-1-

metylpyrolidin-2-yl]etyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-7-
sulfonamit, hợp chất trung gian và muối của nó 

  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế hợp chất 2-(xyelohexylmetyl)-N-{2- [(2S)-1-
metylpyrolidin-2-yl]etyl}-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-7-sulfonamit, và muối của nó 
trên quy mô công nghiệp.  
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(11) 32293 
(21) 1-2012-02806 (51) 7 H04B  7/04, H04W  88/02,  88/08 
(22) 24.02.2011 (43) 25.01.2013 
(86) PCT/KR2011/001292 24.02.2011 (87) WO 2011/105827 01.09.2011 
(30) 61/307,755 24.02.2010 US 

61/308,222 25.02.2010 US 
61/311,687 08.03.2010 US 
13/031,082 18.02.2011 US 

(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, Republic of Korea 

(72) ZHANG, Jianzhong (CN), HAN, Jin-Kyu (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Trạm cơ sở, trạm thuê bao, phương pháp vận hành trạm cơ sở 

và trạm thuê bao 
  (57)    Sáng chế đề cập đến trạm cơ sở. Trạm cơ sở này bao gồm mạch truyền để tạo ra thông 

báo cho phép sử dụng liên kết lên dùng định dạng thông tin điều khiển liên kết xuống 
(DCI. Downlink Control Information) cho chế độ truyền có nhiều đầu vào nhiều đầu ra 
(MIMO: Multiple-Input Multiple-Output) trên liên kết lên. Định dạng MIMO DCI liên 
kết lên này có trường sơ đồ điều biến và mã hoá (MCS: Modulation and Coding Scheme) 
có giá trị MCS cho mỗi khối vận chuyển trong số hai khối vận chuyển. Mạch truyền 
truyền thông báo cho phép sử dụng liên kết lên đến trạm thuê bao. Với một khối vận 
chuyển cho trước, tổ hợp của giá trị MCS tương ứng với khối vận chuyển và số nguyên 
dương biểu thị số lượng khối tài nguyên vật lý phân định cho trạm thuê bao (N PRB) chỉ 
báo việc khối vận chuyển đó có bị vô hiệu hoá hay không.  
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(21) 1-2012-02807 (51) 7 C07C  51/43,  51/47,  63/14,  63/307,  

63/33 
(22) 16.03.2011 (43) 25.01.2013 
(86) PCT/US2011/028666 16.03.2011 (87) WO2011/119395 29.09.2011 
(30) 826/CHE/2010      26.03.2010 IN 
(71) INVISTA TECHNOLOGIES S.A.R.L.  (CH) 

Zweignlederlassung St. Gallen, Pestalozzistrasse 2, 9000 St. Gallen, Switzerland 
(72) KARANJGAOKAR, C. G. (IN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình thu hồi axit polycarboxylic thơm và chất xúc tác 

oxy hóa 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình thu hồi chất xúc tác, các axit polycarboxylic thơm và các 

axit monocarboxylic thơm, từ dòng cặn của quá trình sản xuất axit polycarboxylic thơm.  
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(21) 1-2012-02810 (51) 7 H04L  1/06,  27/26,  5/00 
(22) 23.02.2011 (43) 25.01.2013 
(86) PCT/US2011/025961 23.02.2011 (87) WO/2011/106457 01.09.2011 
(30) 61/307,413 23.02.2010 US 

61/307,758 24.02.2010 US 
61/374,556 17.08.2010 US 
61/438,183 31.01.2011 US 
13/032,592 22.02.2011 US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.09.2012 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121, USA 
(72) BHATTAD, Kapil (IN), GAAL, Peter (US), LUO, Tao  (CA), ZHANG, Xiaoxia (CN), 

MONTOJO, Juan  (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông không dây 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống truyền thông không dây, trong đó, từ các phân tử tài 
nguyên (RE: Resource Element) dữ liệu có sẵn trong khung con, một số phần tử RE 
được phân định để truyền tín hiệu chuẩn, do đó có nhiều phần tử RE dữ liệu còn lại. 
Ngoài ra, phân tử RE trong số các phần tử RE dữ liệu còn lại để truyền dữ liệu đến thiết 
bị không dây được phân định vào các nhóm có số lượng phần tử RE định trước sao cho 
tất cả các phần tử RE dữ liệu đã được phân định trong một nhóm đều nằm trong số 
lượng ký hiệu định trước ở miền thời gian và nằm trong số lượng sóng mang thứ cấp 
định trước thứ hai ở miền tần số, do đó để lại ít nhất một phần tử RE chưa được xếp 
nhóm.  
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(21) 1-2012-02811 (51) 7 A62B 1/00 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.09.2012 
(75) Vũ Hữu Ngọc  (VN) 

Số nhà 9c, ngõ 153, Phùng Khoang, Trung Văn, Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
(54) Thang máy cứu hộ 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thang máy cứu hộ bao gồm bộ điều khiển thang máy (1), bộ điều 
khiển cứu hộ (6), bộ chuyển đổi nguồn (5), bộ ắc quy (4), bộ thu năng lượng (2) và bộ 
nạp ắc quy (3) và bộ cấp khí sạch cho ca bin; trong đó bộ điều khiển thang máy (1) phối 
hợp với bộ điều khiển cứu hộ (6) sẽ điều khiển bộ thu năng lượng (2) thu năng lượng từ 
thế năng và động năng của tải và/hoặc đối trọng của thang máy ở chế độ hãm tái sinh để 
cung cấp năng lượng cho bộ chuyển đổi nguồn (5) hoặc nạp điện cho bộ ắc quy (4). Khi 
có tình huống cứu hộ, bộ chuyển đổi nguồn (5) lấy năng lượng từ bộ thu năng lượng (2) 
và bộ ắc quy (4) để cung cấp nguồn xoay chiều phù hợp cho thang máy và bộ cấp khí 
sạch hoạt động. Thang máy cứu hộ theo sáng chế có thể vận hành an toàn trong quá 
trình cứu hộ dưới sự điều khiển của người vận hành hoặc tự động.  
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(71) SOCIETE D'EXPLOITATION DE PRODUITS POUR LES INDUSTRIES 

CHIMIQUES SEPPIC  (FR) 
75 Quai d'Orsay F-75007 Paris (FR) 

(72) BERTRAND, Francois (FR), DUPUIS, Laurent (FR), DEVILLE, SÐbastien (FR) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp sản xuất chế phẩm vacxin 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất chế phẩm vacxin được sử dụng để điều trị 
bệnh cúm gia cầm bằng cách dùng thuốc theo cách cục bộ, trong đó phương pháp này 
bao gồm ít nhất các bước : a) trộn ngẫu nhiên vacxin chứa ít nhất một virut sống được 
chọn từ virut thuộc một hoặc nhiều chủng gây bệnh gia cầm với chất pha loãng phụ trợ 
(DA), khác biệt ở chỗ chất pha loãng phụ trợ này là nhũ tương dầu trong nước có pha 
liên tục là nước hoặc vi nhũ tương dầu trong nước.  
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(71) TENCENT TECHNOLOGY (SHENZHEN) COMPANY LIMITED  (CN) 

Room 403, East Block 2, SEG Park, Zhenxing Road, Futian District, Shenzhen City 
518044, Guangdong Province, P.R.China 

(72) NI, Haiying (CN), CHEN, Yan (CN), HUANG, Lixian (CN), LUO, Qi (CN), YIN, 
Wenjing (CN), SHEN, Yong (CN) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị để trao đổi thông tin giữa các nền 

tảng dịch vụ 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị để trao đổi thông tin giữa các nền tảng dịch vụ. 

Phương pháp này có thể bao gồm các bước: thiết bị dịch vụ thứ nhất của nền tảng dịch 
vụ thứ nhất thu thập thông tin về mối quan hệ giữa người dùng thứ nhất và người dùng 
thứ hai mà thiết bị dịch vụ thứ hai của nền tảng dịch vụ thứ hai cung cấp, thu thập thông 
tin dịch vụ của người dùng thứ hai trong nền tảng dịch vụ thứ hai dựa trên thông tin quan 
hệ này, và cung cấp thông tin dịch vụ thu thập được cho người dùng thứ nhất. Theo sáng 
chế, người dùng sẽ có thể trao đổi thông tin giữa các nền tảng dịch vụ mà không cần 
phải đăng nhập vào nền tảng dịch vụ khác để thu thập thông tin về người liên lạc trong 
nền tảng dịch vụ đó.  
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(72) KAWASAKI, Yoko (JP), NOMURA, Hiroki (JP), NAKAHARA, Kohei (JP), 

WATANABE, Masayuki (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Quần tất 

  (57)    Sáng chế đề xuất quần tất có thể giảm được sức nén theo cách từng phần từ mắt cá chân 
lên phía trên mà không tính tới hình dạng của người mặc. Quần tất bao gồm vải bền với 
độ kéo giãn 30% từ 0,5-0,7N và vải yếu với độ kéo giãn 30% từ 0,2-0,4N, theo JIS 
L1018. Trên chân dưới, vải bền được bố trí liên tục từ phần mắt cá chân đến phần đầu 
gối qua vùng được che bởi tĩnh mạch hiển nhỏ, và tỷ lệ giữa chu vi của vải bền so với vải 
yếu trên chân dưới theo phương chiều rộng mặt cắt ngang nằm trong khoảng từ 9:1 đến 
5,5 trong đó tỷ lệ của vải bền so với toàn bộ giảm từ phần mắt cá chân về phía phần đầu 
gối; và trên phần đùi, vải bền được bố trí liên tục từ phần đầu gối đến háng, và tỷ lệ giữa 
chu vi của vải bền so với vải yếu trên phần đùi theo phương chiều rộng mặt cắt ngang 
nằm trong khoảng từ 5:5 đến 1 :9 trong đó tỷ lệ của vải bền so với toàn bộ giảm từ phần 
đầu gối về phía phần háng.  

  
 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 

 

 
265 

(11) 32300 
(21) 1-2012-02829 (51) 7 C07D  249/12,  401/06,  403/06,  

409/06,  409/14,  413/06,  413/14,  
417/06, A61K  31/4196, A61P  9/00 

(22) 25.02.2011 (43) 25.01.2013 
(86) PCT/EP2011/052781  25.02.2011 (87) WO 2011/104322 01.09.2011 
(30) 10 2010 009 631.8       27.02.2010 DE 
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POOK, Elisabeth (DE), SCHMECK, Carsten (DE), TRUBEL, Hubert (DE) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hợp chất aryltriazolon được liên kết bisaryl, quy trình điều 

chế hợp chất này và thuốc chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dẫn xuất 5-aryl-1,2,4-triazolon được liên kết bisaryl có công thức 

(I) và quy trình điều chế dẫn xuất này, trong đó các ký hiệu có ý nghĩa như được xác 
định trong bản mô tả. Dẫn xuất theo sáng chế hữu dụng dùng trong việc điều trị và/hoặc 
phòng ngừa bệnh, cụ thể là dùng để điều trị và/hoặc phòng ngừa bệnh tim mạch.  
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300 Park Avenue, New York, New York 10022, United States of America 
(72) Thomas BOYD (US), Sharon KENNEDY (US), Madhusudan PATEL (GB), John 

GATZEMEYER (US), Eduardo JIMENEZ (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cơ cấu bấc hút và dụng cụ chăm sóc miệng có cơ cấu này 

  (57)    Sáng chế đề xuất hệ thống cấp chất lưu có khả năng sử dụng trong dụng cụ chăm sóc 
miệng và bộ phận chứa chứa chất chảy được. Kênh mao dẫn tạo ra từ một hoặc nhiều bộ 
phận bấc hút hoặc mao dẫn kéo dài qua ít nhất phần dụng cụ chăm sóc miệng để cấp 
(các) chất chảy được qua một hoặc nhiều đầu ra nhờ tác động mao dẫn. Theo phương án 
thực hiện sáng chế, lưu lượng dòng chất lưu qua kênh mao dẫn là khác nhau ít nhất ở 
phần dòng thứ nhất so với ở phần dòng thứ hai. Theo phương án thực hiện khác, lưu 
lượng giữa các phần dòng của bộ phận bấc hút là khác nhau với lưu lượng ít nhất một 
trong số các phần dòng. Nhiều các chất chảy khác nhau có thể được phân phối cho việc 
chữa bệnh, vệ sinh, và/hoặc các lợi ích khác, như hơi thở thơm tho, làm trắng răng, độ 
nhạy cảm của răng, khống chế mảnh dư và/hoặc mảng bám, hoặc tạo cảm giác nóng, 
lạnh, hoặc ngứa.  
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4-16, Kyobashi 2-Chome, Chuo-Ku, Tokyo, 1048002, Japan 
(72) Yoshimasa Fukuda (JP), Takashi Ando (JP), Kimihiko Goto (JP), Nozomu Nakanishi 

(JP), Takashi Watanabe (JP), Kenichi Kurihara (JP), Nobuto Minowa (JP), Masaaki 
Mitomi (JP) 

(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Quy trình điều chế hợp chất pyripyropen 

  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình hữu hiệu để điều chế hợp chất pyripyropen có nhóm 
axyloxy ở vị trí 1 và vị trí 11 và nhóm hydroxyl ở vị trí 7. Quy trình này bao gồm bước 
axyl hoá chọn lọc hydroxyl ở vị trí 1 và vị trí 11 của hợp chất có công thức B1 qua một 
đến ba bước bằng chất axyl hoá với sự có mặt hoặc không có mặt bazơ.   
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(71) MEIKO ELECTRONICS CO., LTD.  (JP) 

5-14-15, Ogami Ayase-shi Kanagawa 2521104 Japan 
(72) Yoichi SAITO (JP), Shigeru MICHIWAKI (JP), Noriaki TANEKO (JP), Shukichi 

TAKII (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Phương pháp sản xuất bản mạch in và bản mạch in được sản 

xuất theo phương pháp này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất bảng mạch in bao gồm: tạo lớp kim loại trên 

tấm đế; tạo lớp phủ trên lớp kim loại; tạo lớp mạ (6) có chân (7) là phần mạ với độ cao 
bằng chiều cao của lớp phủ, và mũ (8) là phần mạ có độ cao cao hơn chiều cao của lớp 
phủ và có phần rìa (8a) nằm trên bề mặt của lớp phủ; cán mỏng đế cách điện (10) trên 
bảng mạch dẫn điện cấu thành nên bởi tấm đế, lớp kim loại và lớp mạ (6) để tạo ra bảng 
mạch trung gian trong đó lớp mạ (6) chìm trong đế cách điện (10); loại bỏ tấm đế và lớp 
kim loại để tạo ra bề mặt lộ ra ngoài; và đánh bóng cơ khí bề mặt lộ ra ngoài đến khi 
chân (7) của lớp mạ được loại bỏ, để tăng độ rộng đường của mô hình mạch dẫn điện 
trên mặt lộ ra ngoài.  
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(86) PCT/JP2011/001974    31.03.2011 (87) WO 2011/122054 06.10.2011 
(30) 2010-082750    31.03.2010 JP 
(71) HOYA CORPORATION  (JP) 

7-5 Naka-Ochiai 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo 161-8525, Japan 
(72) EDA, Shinji (JP), ISONO, Hideki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp sản xuất nền thủy tinh dùng cho đĩa từ, phương 

pháp sản xuất phôi thủy tinh, nền thủy tinh dùng cho đĩa từ, 
và phôi thủy tinh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất hiệu quả nền thủy tinh dùng cho đĩa từ trong 
đó bề mặt chính của đĩa từ không có phần mấp mô, và nền thủy tinh dùng cho đĩa từ. 
Trong quá trình sản xuất nền thủy tinh dùng cho đĩa từ có hai bề mặt chính, phôi thủy 
tinh được tạo ra bằng cách ép thủy tinh nóng chảy hoặc thủy tinh mềm bằng các bề mặt 
ép khuôn phẳng của các khuôn theo cách để thủy tinh nóng chảy hoặc thủy tinh mềm 
nằm ở giữa hai bên. Điều kiện nhiệt độ được làm cân bằng quanh hai bề mặt chính của 
phôi thủy tinh trong quá trình ép.  

 
  
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 

 

 
270 

(11) 32305 
(21) 1-2012-02869 (51) 7 B25J  11/00 
(22) 10.03.2011 (43) 25.01.2013 
(86) PCT/JP2011/055590    10.03.2011 (87) WO 2011/111765 15.09.2011 
(30) 2010-054077    11.03.2010 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.09.2012 
(71) 1. SUMITOMO METAL INDUSTRIES, LTD.  (JP) 

5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0041 Japan 
2. SUMITOMO PIPE & TUBE CO., LTD.  (JP) 
3-5, Oaza Hikari, Kashima-shi, Ibaraki 314-0014 Japan 

(72) OKAHISA Manabu (JP), KINOSHITA Yusuke (JP), SUYAMA Takashi (JP), 
TOMIZAWA Atsushi (JP), KUWAYAMA Shinjiro (JP), HARA Mitsusato (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị định vị, hệ thống gia công và thiết bị gia công nóng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị định vị và hệ thống gia công mà có thể định vị chi tiết gia 
công với độ chính xác tốt hơn với chi phí thấp hơn và khoảng trống thu hẹp ngay cả khi 
chi tiết gia công nặng được. Thiết bị định vị có ba tay robot từ (1) đến (3), mỗi tay này 
có tay và bộ kích hoạt để dẫn động tay, bệ lắp (5) được đỡ bởi các đầu của ba tay robot 
từ (1) đến (3), chi tiết gá cố định (6) để cố định chi tiết gia công W được bố trí trên bệ 
lắp (5) vào bệ lắp (5), và bộ điều khiển (9) để điều khiển thao tác của mỗi bộ kích hoạt.  
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(11) 32306 
(21) 1-2012-02879 (51) 7 H04L  12/56 
(22) 28.01.2011 (43) 25.01.2013 
(86) PCT/CN2011/070768  28.01.2011 (87) WO2011/107002 09.09.2011 
(30) 201010122665.1       03.03.2010 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.09.2012 
(71) TENCENT TECHNOLOGY (SHENZHEN) COMPANY LIMITED  (CN) 

Room 403, East Block 2, SEG Park Zhenxing Road, Futian District, Shenzhen, 
Guangdong 518057, China 

(72) WANG, Xuxin (CN), WANG, Dong (CN), CHEN, Xianwen (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp, máy chủ, máy khách và hệ thống để tương tác 

nền tảng mạng 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp, máy chủ, máy khách và hệ thống để tương tác nền tảng 

mạng, vốn thuộc lĩnh vực kĩ thuật truyền thông. Phương pháp này bao gồm các bước mà 
trong đó: nền tảng trưng gian dò sự kiện định vị vốn bao gồm thao tác chọn người liên 
lạc trên nền tảng thứ nhất và đặt người liên lạc này vào vị trí nhất định; nền tảng trung 
gian thu thập thông tin về người liên lạc này từ nền tảng thứ nhất, xác định nền tảng thứ 
hai tương ứng theo vị trí này, và gửi sự kiện định vị này đến nền tảng thứ hai; nền tảng 
thứ hai phân tích sự kiện định vị này để thu thập dữ liệu liên quan về vị trí, thu thập 
thông tin của người liên lạc từ nền tảng trung gian, và thực thi các thao tác tương ứng 
theo thông tin của người liên lạc và dữ liệu liên quan về vị trí này. Hệ thống này bao 
gồm máy chủ và máy khách, trong đó máy chủ bao gồm nền tảng trung gian, và máy 
khách bao gồm nền tảng thứ nhất và nền tảng thứ hai. Giải pháp theo sáng chế sẽ giảm 
bớt sự phức tạp và chi phí phát triển của nền tảng mạng, giảm bớt sự phụ thuộc lẫn nhau 
và mức độ ghép đôi giữa hai bên tương tác.  
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(75) TSABARI, SHAHAR  (IT) 

Via Panoramica, 2B, I-25080 Tignale (bs), Italy 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị cấp chất lỏng cho cơ thể động vật, cụ thể là cấp dược 

phẩm để điều trị bệnh bằng cách truyền nội mạch 
  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị cấp chất lỏng, cụ thể là dược phẩm để điều trị bệnh, cho 

động vật, bao gồm bình (10; 50; 70; 100; 200) có bầu gom (11) và các bộ phận sau:  
- cửa vào (13) để đưa dược phẩm để điều trị bệnh vào bầu gom,  
- ống dẫn ra thứ nhất (14) nối với bộ phận dẫn lưu (3) thích hợp để đưa được vào cơ thể 
động vật, cửa dẫn (14a) của ống dẫn ra thứ nhất nằm trong bầu gom với điều kiện là 
cách một khoảng so với đáy (16) của bình,  
- ống dẫn ra thứ hai (15) nối với bộ phận dẫn lưu (3) thích hợp để đưa được vào cơ thể 
động vật, cửa dẫn (15a) của ống dẫn ra thứ hai về cơ bản được bố trí ở đáy bình, và  
- khóa thứ nhất (17) để khóa một cách chọn lọc ống dẫn ra thứ hai (15), khóa này được 
bố trí để ngăn cản hoặc cho phép dòng chảy từ bầu gom đi qua ống dẫn ra thứ hai.  
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(30) RM2010A000145    30.03.2010 IT 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.12.2012 
(71) BTICINO S.P.A.  (IT) 

Via Messina, 38, I-20154 Milano, Italy 
(72) ALETTI, Tiziano (IT) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Bộ thiết bị điều khiển và/hoặc phân phối nguồn điện có thiết bị 

bảo vệ chống bụi 
  (57)     Bộ thiết bị (1) được mô tả để điều khiển và/hoặc phân phối nguồn điện bao gồm:  

- kết cấu đỡ hình hộp chung (2) định ranh giới không gian bên trong (3), kết cấu đỡ (2) 
bao gồm các thành bọc ngoài (5-9) của không gian bên trong (3), trong ít nhất một thành 
(5), lỗ thông (15) với không gian bên trong (3) được xác định,  
- thiết bị bảo vệ (35, 55) chống lại sự xâm nhập của bụi và các tác nhân tương tự, được 
ghép nối ổn định với kết cấu đỡ (2).  
Thiết bị bảo vệ (35, 55) bao gồm màng có thể xé rách (55) bít lỗ thông (15) và được 
dùng để xé và/hoặc để đưa thiết bị lắp ghép và/hoặc ghép nối (30) ngang qua, thiết bị 
này có thể được lắp ghép với thiết bị (1) bởi ăn khớp với lỗ (15) đã nêu.  
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7/F, Cheung Tat Centre, 18 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hongkong, P. R. China 
(72) BRISTOW, James Timothy (GB) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp điều chế chế phẩm chứa clomazon để kiểm soát sự 

sinh trưởng của cây trồng và chế phẩm thu được bằng phương 
pháp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp điều chế chế phẩm chứa clomazon bao gồm các bước: 
(i) kết hợp các vi nang có vỏ là polyme và nhân chứa clomazon, chất mang dạng rắn và 
chất kết dính để tạo thành hỗn hợp; (ii) tạo hạt từ hỗn hợp tạo thành; (iii) sử dụng hỗn 
hợp chứa chất kết dính để bao các hạt thu được; và (iv) làm khô các hạt đã được bao. 
Sáng chế còn đề xuất phương pháp điều chế chế phẩm chứa clomazon bao gồm các 
bước: (i) kết hợp các vi nang có vỏ là polyme và nhân chứa clomazon, chất mang dạng 
rắn và chất phân tán để tạo thành hỗn hợp; (ii) tạo hạt từ hỗn hợp tạo thành; (iii) sử dụng 
hỗn hợp chứa chất phân tán để bao các hạt thu được; và (iv) làm khô các hạt đã được 
bao. Sáng chế còn đề xuất phương pháp điều chế chế phẩm chứa clomazon bao gồm các 
bước: (i) kết hợp các vi nang có vỏ là polyme và nhân chứa clomazon, chất mang dạng 
rắn, chất kết dính và chất phân tán để tạo thành hỗn hợp; (ii) tạo hạt từ hỗn hợp tạo 
thành; (iii) sử dụng hỗn hợp chứa chất phân tán để bao các hạt thu được; (iv) sử dụng 
hỗn hợp chứa chất kết dính để bao các hạt thu được; và (v) làm khô các hạt đã được bao. 
Sáng chế còn đề xuất chế phẩm dạng hạt thu được bằng các phương pháp nêu trên để sử 
dụng trong việc kiểm soát sự sinh trưởng của cây trồng.  
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(71) T-DATA SYSTEMS (S) PTE LTD  (SG) 

1 Palm Drive, Singapore 456458, Singapore 
(72) TAN, Joon Yong, Wayne (SG) 
(74) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX LAW FIRM) 
(54) Thẻ nhớ 

  (57)     Sáng chế đề xuất thẻ nhớ (103) dùng trong thiết bị điện tử (101). Để điều khiển thiết bị 
điện tử (101) có một bộ xử lý gắn trong (301) không thể xuất mục trình đơn ra ngoài 
thiết bị điện từ (101), người sử dụng ở gần thiết bị điện tử (101) cần thao tác thiết bị điện 
tử (101) điều này đôi khi bất tiện. Thẻ nhớ (103) được đề xuất có một môđun vô tuyến 
(207) để nhận vô tuyến một lệnh từ một thiết bị vô tuyến từ xa (105), và một bộ xử lý 
trung tâm (201) để điều khiển bộ xử lý gắn trong (301) của thiết bị điện tử (101) theo 
lệnh nhận được.  
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(72) SAMMONS, Robert, D. (US), IVASHUTA, Sergey, I. (RU), LIU, Hong (US), WANG, 
Dafu (CN), FENG, Paul, C.c. (US), KOURANOV, Andrei, Y. (US), ANDERSEN, 
Scott, E. (US) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Phương pháp điều tiết sự biểu hiện của gen nội sinh đích và chế 

phẩm chứa phân tử polynucleotit dùng để điều tiết sự biểu 
hiện của gen ở thực vật 

  (57)    Sáng chế đề xuất phân tử polynucleotit và phương pháp điều tiết gen ở thực vật, ví dụ, 
bằng cách tạo ra các ARN điều tiết gen một cách hệ thống. Sáng chế còn đề xuất phân 
tử polynucleotit và phương pháp điều tiết gen ngoại sinh và gen nội sinh trong tế bào 
thực vật và phân tử polynucleotit.  
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(72) SHENK, Kevin D. (US), PARLATI, Francesco (US), BENNETT, Mark K. (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Hợp chất có hoạt tính ức chế proteasom miễn dịch và dược 

phẩm chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập tới hợp chất có công thức (I):  
 
 

 
 
 

với các biến là như được xác định trong bản mô tả. Hợp chất theo sáng chế có khả năng 
ưu tiên ức chế hoạt tính của proteasom miễn dịch so với hoạt tính của proteasom cơ định. 
Sáng chế còn đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất này dùng để điều trị các bệnh liên 
quan đến miễn dịch và bệnh ung thư.  
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(71) ENUMAX TECHNOLOGY AG  (CH) 

Schuetzenmattstrasse 43 CH-4051 Basel, Switzerland 
(72) BESPALOV Wjatscheslav  (RU), GALKIN Vladimir (RU), EPISHIN Anatoly (RU), 

SASS Wolfgang  (CH) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị và phương pháp để sản xuất hyđro từ nước hoặc hyđro 

sulphua 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị để sản xuất hyđro từ nước hoặc hyđro sulphua. 

Thiết bị này bao gồm thân quay thứ nhất (1) có bề mặt dạng tròn, phẳng (101) và đường 
trục quay thứ nhất (15), thân quay thứ hai (2) có bề mặt dạng tròn, phẳng thứ hai (201) 
và đường trục quay thứ hai (15) trùng với đường trục quay thứ nhất (15) hoặc song song 
với nó, trong đó bề mặt thứ nhất (101) và bề mặt thứ hai (201) nằm đối diện với nhau tạo 
ra một khoảng trống trung gian (3) giữa chúng, phương tiện (61) để làm quay thân quay 
thứ nhất (1) và/hoặc phương tiện (62) để làm quay thân quay thứ hai (2), phương tiện 
(41, 42) để tạo từ trường xuyên qua khoảng trống trung gian (3), phương tiện (51, 52) đề 
đưa nước hoặc hyđro sulphua vào trong khoảng trống trung gian (3) giữa bề mặt thứ nhất 
(101) và bề mặt thứ hai (201), và ít nhất một kết cấu kim loại tĩnh (7) bao quanh các 
thân quay thứ nhất và thứ hai (1, 2) ở chu vi của nó và ít nhất là liền kề với khoảng trống 
trung gian (3) tại chu vi của nó.  
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(72) TAO, Pin (CN), WU, Wenting (CN), XIAO, Mou (CN), WEN, Jiangtao  (CN), GU, 
Chenchen  (CN), LV, Jing  (CN), SHENG, Puzhong  (CN) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị để mã hóa dự đoán viđeo 

  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp mã hoá dự đoán viđeo. Trước hết là trích ra khối điểm 
ảnh từ khung hiện tại, chia khối điểm ảnh này thành nhóm điểm ảnh chính và nhóm 
điểm ảnh bù; mã hoá nhóm điểm ảnh chính, xuất ra luồng mã của nhóm điểm ảnh chính, 
thu thập giá trị tái tạo của nhóm điểm ảnh chính; nội suy vào các giá trị điểm ảnh được 
tái tạo, vốn bao gồm giá trị tái tạo của nhóm điểm ảnh chính, lấy kết quả này làm giá trị 
dự đoán của nhóm điểm ảnh bù, thực hiện việc mã hoá dự đoán nội khung đối với nhóm 
điểm ảnh bù, xuất ra luồng mã của nhóm điểm ảnh bù, thu thập giá trị tái tạo của nhóm 
điểm ảnh bù; và cuối cùng là kết hợp giá trị tái tạo của nhóm điểm ảnh chính với giá trị 
tái tạo của nhóm điểm ảnh bù, và thu thập giá trị tái tạo của khối điểm ảnh. Phương án 
khác của sáng chế còn đề xuất thiết bị để mã hoá dự đoán viđeo. Nhờ áp dụng các giải 
pháp theo sáng chế mà hiệu quả nén của quá trình mã hoá viđeo có thể được cải thiện, 
mức độ phức tạp khi thực hiện có thể được giảm bớt, bộ nhớ có thể được tiết kiệm, và tỉ 
lệ sử dụng bộ đệm có thể được cải thiện. Các giải pháp theo sáng chế là phù hợp cho việc tính 
toán song song mức độ cao, và có thể nén nhanh nguồn viđeo có độ phân giải cao.  

 
  

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 

 

 
280 

(11) 32315 
(21) 1-2012-02916 (51) 7 A61L  27/00 
(22) 19.01.2011 (43) 25.01.2013 
(86) PCT/JP2011/050887       19.01.2011 (87) WO 2011/108300 09.09.2011 
(30) 2010-048159        04.03.2010 JP 
(71) SHISEIDO COMPANY, LTD.  (JP) 

5-5, Ginza 7-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8010 JAPAN 
(72) IRIYAMA, Shunsuke (JP), UMISHIO,Kenichi (JP), TSUNENAGA,Makoto  (JP), 

INOMATA,Shinji (JP), ADACHI,Eijiro (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Phương pháp sản xuất da nhân tạo và da nhân tạo được sản 

xuất theo phương pháp này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất da nhân tạo, bao gồm: việc bổ sung chất ức 

chế metalloproteinaza và chất ức chế heparanaza vào canh trường tạo thành da nhân tạo 
chứa các tế bào keratin biểu bì người và các nguyên bào sợi da người, cấy các tế bào 
trong canh trường tạo thành da nhân tạo, và tạo thành da nhân tạo.  
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Dụng cụ gia công nóng, trục gá đâm xuyên và phương pháp 

chế tạo trục gá đâm xuyên 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dụng cụ gia công nóng, cụ thể là trục gá đâm xuyên hoặc thanh cán 

để tạo các ống không mối nối hoặc trục gá rèn để rèn nóng các phôi gia công dạng ống 
bằng kim loại, dụng cụ gia công nêu trên có thân đế (2), trong đó có ít nhất một vùng 
làm việc của thân đế (2) được tạo ra có lớp phủ (4). Nhằm đạt được độ bền được cải 
thiện của lớp phủ (4) trên thân đế, theo sáng chế, thân đế (2) có bề mặt được tạo biên 
dạng (5) và lớp phủ (4) được phủ lên bề mặt được tạo biên dạng (5). Ngoài ra, sáng chế 
còn đề cập đến phương pháp chế tạo trục gá đâm xuyên này.  
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(VN), Phan Đình Tuấn (VN), Lê Sỹ Trọng (VN), Nguyễn Hải Hà (VN), Vũ Tiến Thư 
(VN), Lê Đình Hưng (VN) 

(54) Đập xà lan dùng cho vùng chênh triều cao và kết hợp cầu 
giao thông 

  (57)   Sáng chế đề cập đến đập xà lan ứng dụng cho các công trình ngăn sông có chênh lệch 
cột nước lớn hơn 1,5m và kết hợp cầu giao thông, đập này bao gồm hai mang cống ở hai 
bên bờ và phần xà lan gồm đáy và trụ pin có kết cấu bản sườn, giữa các trụ pin có các 
cửa van làm nhiệm vụ điều tiết nước, hai đầu phần xà lan có hai phai, đóng hai phai này 
lại, bơm nước ra phần xà lan nổi lên, tháo nước vào phần xà lan chìm xuống, gối lên các 
tai cọc đảm bảo độ chính xác, các cọc này kết hợp phần trụ pin tạo thành trụ cầu, trên 
các trụ cầu là các dầm cầu, trên các dầm cầu là mặt cầu xe có thể chạy qua, liên kết giữa 
bản đáy và nền bằng vữa phụt xi măng cát hoặc vữa bê tông. Vật liệu làm đập xà lan có 
thể là thép, bê tông cốt thép, hoặc bê tông cốt thép dự ứng lực. Đập xà lan có thể chỉ là 
một xà lan hoặc ghép nhiều xà lan lại với nhau bằng khớp nối để ngăn những sông rộng.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dụng cụ chăm sóc miệng, bàn chải phân phối chất lưu và 

phương pháp phân phối chất lưu 
  (57)     Sáng chế đề xuất dụng cụ chăm sóc miệng phân phối chất lưu có hệ thống cấp chất lưu. 

Dụng cụ này bao gồm bộ phận chứa chứa chất lưu. Kênh làm bằng một hoặc nhiều bộ 
phận bấc hút hoặc mao dẫn kéo dài qua ít nhất một phần của dụng cụ chăm sóc miệng 
để cấp (các) chất lưu qua một hoặc nhiều đầu ra chất lưu nhờ tác động mao dẫn. Theo 
một phương án thực hiện, đầu ra chất lưu được làm bằng vật liệu bấc hút hoặc mao dẫn 
và được bố trí trong đầu dụng cụ. Theo một số phương án thực hiện, dụng cụ có thể gồm 
van và nắp chứa được tạo kết cấu cụ thể. Nhiều loại chất lưu khác nhau có thể được cấp 
để điều trị, vệ sinh, và/hoặc các dạng lợi ích khác, như tạo hơi thở thơm tho, làm trắng 
răng, độ nhạy cảm răng, không chế mảnh vụn và/hoặc mãng bám, hoặc tạo cảm giác 
nóng, lạnh, hoặc ngứa.  
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Cấu trúc thấm hút dịch thể 

  (57)    Sáng chế đề cập đến cấu trúc thấm hút dịch thể được cải thiện để tạo thuận lợi cho các 
dịch thể phân tán theo hướng chiều dày của cấu trúc này. Vật liệu lõi (11) của cấu trúc 
thấm hút dịch thể (10) được tạo ra từ khối kết tập của sợi bột giấy gỗ. Khối kết tập này 
có khối lượng cơ bản nằm trong khoảng từ 150 đến 500g/m2 và thể tích riêng nằm trong 
khoảng từ 3 đến 20cc/g.  
Trong khối kết tập này, mối quan hệ giữa chỉ số định hướng nằm ngang IH và thể tích 
riêng VSP của sợi bột giấy gỗ được trình bày bằng công thức như sau: IH là nhỏ hơn hoặc 
bằng -0,099VSP + 2,4. 
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Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, Switzerland 
(72) POGET, Laurent (CH), MALGAT, Alexandre (FR), SORG, Christoph (DE), 

HOFENAUER, Andreas (DE), CROLL, David (DE), GERICKE, Ralf (DE) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Sản phẩm hút thuốc bao gồm vật liệu dạng tấm chịu nhiệt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến sản phẩm hút thuốc bao gồm vật liệu dạng tấm (10) bao gồm lớp 
sợi (12) được tạo ra từ sợi xenluloza và ít nhất 50% trọng lượng vật liệu độn vô cơ có 
kích thước hạt nằm trong khoảng từ 0,1 micrômét đến 50 micrômét, trong đó vật liệu 
dạng tấm có độ bền kéo ít nhất là 900N/m. Tốt hơn là, lớp sợi (12) bao gồm thêm vật 
liệu kết dính, tốt hơn là, vật liệu kết dính hữu cơ như vật liệu kết dính xenluloza. Lớp 
phủ (16) có thể được tạo ra trên ít nhất một mặt của lớp sợi (12).  
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(11) 32321 
(21) 1-2012-02940 (51) 7 G01N  3/00 
(22) 06.04.2011 (43) 25.01.2013 
(86) PCT/JP2011/058738     06.04.2011 (87) WO 2011/126057 13.10.2011 
(30) 2010-088271      07.04.2010 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.10.2012 
(71) NIPPON STEEL CORPORATION  (JP) 

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071, Japan 
(72) YOSHIDA, Hiroshi (JP), NOMURA, Naruhiko (JP), UENISHI, Akihiro (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp, thiết bị phân tích vết nứt của mối hàn điểm và 

phương tiện lưu trữ đọc được bằng máy tính 
  (57)    Các giá trị tải trọng cho phép cực đại của mối hàn trong các kiểu nút tương ứng của nứt 

tải trọng, nút mômen, và nút trong điểm hàn được tìm dựa vào ít nhất một trong số chiều 
dày lá thép t, độ bền kéo TS, độ giãn E1, và thành phần hóa học của phần điểm hàn 
trong mỗi lá thép được hàn điểm, đường kính điểm hàn d của mối hàn, chiều rộng hiệu 
dụng B của mối hàn được xác định bởi khoảng cách giữa các mối hàn liền kề, các mép 
hoặc các đường đỉnh, và chiều cao mặt cắt H. Sau đó, theo các kiểu nút này, giá trị tải 
trọng cho phép ở từng thời điểm sau khi đạt được giá trị tải trọng cho phép cực đại của 
mối hàn được tìm, và sự dịch chuyển hoặc thời gian ở đó giá trị tải trọng cho phép bằng 
0, nghĩa là, ở đó sự nứt hoàn toàn được tìm thấy, nhờ đó tìm thấy giới hạn nút.  
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(11) 32322 
(21) 1-2012-02941 (51) 7 G01N  3/00, B21D  22/00 
(22) 06.04.2011 (43) 25.01.2013 
(86) PCT/JP2011/058739    06.04.2011 (87) WO 2011/126058 13.10.2011 
(30) 2010-088269      07.04.2010 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.10.2012 
(71) NIPPON STEEL CORPORATION  (JP) 

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071, Japan 
(72) HIWATASHI, Shunji (JP), YONEMURA, Shigeru (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp xác định vết nứt, thiết bị xác định vết nứt và vật 

ghi đọc được bởi máy tính 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp xác định vết nứt để xác định vết nứt của cấu trúc kim 

loại bao gồm, khi phần đích xác định vết nứt đã quay trở lại từ trạng thái dẻo tới trạng 
thái đàn hồi, giả sử rằng ứng suất khi phần được quay lại tới trạng thái đàn hồi là (x, y) - 
(σ2, σ1 ) (ứng suất nguyên lý lớn nhất: σ1, ứng suất nguyên lý nhỏ nhất: σ2) trên mặt 
phẳng tọa độ (x, y), thực hiện việc xác định vết nứt của phần đích xác định vết nứt sử 
dụng ứng suất cong lại R được xác định bởi điểm giao giữa đường thẳng thoả mãn mối 
quan hệ y = (σ1/σ2)x và đường cong thu được từ trạng thái dẻo của phần đích xác định 
vết nứt. Xác định vết nứt có thể được thực hiện với độ chính xác cao ngay cả khi phần 
đích xác định vết nứt đã quay trở lại từ trạng thái dẻo tới trạng thái đàn hồi.  
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(11) 32323 
(21) 1-2012-02947 (51) 7 H04L  7/00, H04W  56/00,  84/12 
(22) 04.03.2011 (43) 25.01.2013 
(86) PCT/KR2011/001481 04.03.2011 (87) WO/2011/108870 09.09.2011 
(30) 61/311,136 05.03.2010 US 

61/312,628 10.03.2010 US 
12/983,208 31.12.2010 US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.10.2012 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, Republic of Korea 
(72) SHAO, Huai-Rong (CN), HSU, Ju-Lan (TW), NGO, Chiu (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Bộ thu không dây và phương pháp đồng bộ hóa thời gian 

trong hệ thống truyền thông không dây 
  (57)    Phương pháp đồng bộ hoá thời gian trong hệ thống truyền thông không dây hao gồm 

bước truyền khung đồng bộ hoá từ bộ phát đến bộ thu trên phương tiện truyền thông 
không dây. Khung đồng bộ hoá này bao gồm dấu thời gian biểu thị thời gian cục bộ bộ 
phát khi ký hiệu tại vị trí định trước của khung đồng bộ hoá được đặt trên phương tiện 
truyền thông không dây để truyền. Khung đồng bộ hoá được nhận tại bộ thu để xác định 
thời gian nhận bao gồm thời gian cục bộ bộ thu khi ký hiệu của khung đồng bộ hoá 
được nhận tại lớp vật lý của bộ thu. Quá trình đồng bộ hoá thời gian được thực hiện 
bằng cách xác định hiệu số giữa dấu thời gian với thời gian nhận và điều chỉnh thời gian 
cục bộ bộ thu dựa vào hiệu số để đồng bộ hoá thời gian bộ thu với bộ phát.  

 
  
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 

 

 
289 

(11) 32324 
(21) 1-2012-02952 (51) 7 E04B  1/86,  1/84,  9/00,  9/04,  9/24, 

E04C  2/04, E04F  13/04,  13/08 
(22) 28.04.2010 (43) 25.01.2013 
(86) PCT/EP2010/055721 28.04.2010 (87) WO 2011/134506 03.11.2011 
(71) KNAUF GIPS KG  (DE) 

Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Germany 
(72) Klaus WANDLER (DE), Sebastian MITTNACHT (DE), Bruno FLENNERT (DE), 

Wolfgang RUEMLER (DE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Panen xây dựng hoặc bộ panen xây dựng, hệ thống bắt chặt 

dùng cho panen xây dựng, và phương pháp bắt chặt panen xây 
dựng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến panen xây dựng hoặc bộ panen xây dựng để lắp đặt trên tường hoặc 
trần bao gồm tấm có lỗ cụ thể là tẩm thạch cao có lỗ (12), có nhiều lỗ (14), có hình dạng 
định trước, cụ thể là có tiết diện ngang hình tròn hoặc chữ nhật và kéo dài từ mặt trước 
(10) sang mặt sau (11) xuyên qua tấm có lỗ (12), trong đó thiết bị bắt chặt riêng rẽ (13), 
cụ thể là được làm từ kim loại và/hoặc nhựa, được tạo ra và được/hoặc có thể được nối 
với tấm có lỗ (12) và được hoặc có thể được bố trí ít nhất một phần bên trong lỗ (14) 
và/hoặc để phủ một phần trong ít nhất một lỗ (14) và được thiết kế để chứa phương tiện 
bắt chặt, cụ thể là vít và/hoặc định tốt hơn ít nhất một phần bên trong ít nhất một lỗ (14).  
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(86) PCT/CN2011/070924  11.02.2011 (87) WO2011/120357 06.10.2011 
(30) 201010142480.7       30.03.2010 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.10.2012 
(71) TENCENT TECHNOLOGY (SHENZHEN) COMPANY LIMITED  (CN) 

Room 403, East Block 2, SEG Park, Zhenxing Road, Futian District, Shenzhen, 
Guangdong 518044, P.R. China 

(72) CHEN, Yuning  (CN), LI, Ming (CN), HUANG, Hui  (CN), PENG, Lihang  (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống, phương pháp và máy chủ để kiểm tra dữ liệu nhập 

  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống, phương pháp và máy chủ để kiểm tra dữ liệu nhập. Hệ thống 
này bao gồm: máy chủ, để nhận phiên kiểm tra được gửi từ máy khách, lựa chọn một 
cách ngẫu nhiên chế độ kiểm tra định trước và các tài nguyên tương ứng theo chế độ 
kiểm tra được lựa chọn, để tạo ra thông tin kiểm tra, gửi thông tin kiểm tra này đến máy 
khách và thu thập dữ liệu nhập của người dùng và xác định xem dữ liệu nhập này có 
khớp với thông tin kiểm tra này hay không; nếu khớp thì quá trình kiểm tra là thành 
công; nếu không khớp thì quá trình kiểm tra là thất bại; và máy khách, để gửi phiên 
kiểm tra đến máy chủ, nhận thông tin kiểm tra được gửi từ máy chủ, và gửi dữ liệu nhập 
của người dùng đến máy chủ.  
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(11) 32326 
(21) 1-2012-02955 (51) 7 F01M  13/04 
(22) 08.03.2011 (43) 25.01.2013 
(86) PCT/JP2011/055360   08.03.2011 (87) WO2011/111695 15.09.2011 
(30) 2010-053186      10.03.2010 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.10.2012 
(71) SUZUKI MOTOR CORPORATION  (JP) 

300, Takatsuka-Cho, Minami-Ku, Hamamatsu-Shi, Shizuoka-Ken 432-8611 Japan 
(72) KUSAKA Takuya  (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bộ phận thông hơi động cơ dùng cho xe máy 

  (57)    Sáng chế đề cập đến bộ phận thông hơi động cơ dùng cho xe máy, xe máy này bao gồm 
khung thân xe và động cơ lắp vào khung thân xe này, bộ phận thông hơi có ngăn thông 
hơi được bố trí ở phần trên của nắp che đầu để che phần trên của đầu xi lanh, ngăn thông 
hơi này thực hiện việc tách dầu từ hỗn hợp khí-hơi dầu thoát ra từ hộp trục khuỷu của 
động cơ. Đầu xi lanh được kẹp chặt với khối xi lanh nhờ cụm kẹp chặt đầu xi lanh, và 
cụm kẹp chặt đầu xi lanh được bố trí để nhô ra khỏi phần trên của đầu xi lanh theo 
phương dọc trục của khối xi lanh, và ngăn thông hơi được bố trí gần như ở cùng vị trí với 
vị trí của phần nhô ra khỏi phần trên của đầu xi lanh của cụm kẹp chặt đầu xi lanh.  
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(11) 32327 
(21) 1-2012-02959 (51) 7 B41F  15/42,  15/08,  15/36,  33/14,  

35/00, H05K  3/34 
(22) 25.04.2011 (43) 25.01.2013 
(86) PCT/JP2011/060070   25.04.2011 (87) WO/2011/136178 03.11.2011 
(30) 2010-102298      27.04.2010 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.10.2012 
(71) FUJI MACHINE MFG. CO., LTD.  (JP) 

19, Chansuyama, Yama-machi, Chiryu-shi, Aichi-ken, Japan 
(72) KONDO, Takeshi (JP), HIRUKAWA, Ritsuo (JP), FUJITA, Yoji (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Máy in lưới 

  (57)    Sáng chế đề cập đến máy in lưới được kết cấu để di chuyển bàn chải lăn nhờ cơ cấu di 
chuyển bàn chải lăn theo mạng che để in lớp váng hợp kim hàn trên nền mạch điện qua 
lỗ thông của mạng che được cải thiện về kích cỡ và khả năng sử dụng. Thân chính cơ 
cấu bàn chải lăn (200) được cố định vào phần tiếp nhận khung mạng che (120) để đỡ 
khung mạng che (134) mà mạng che (132) được bắt vào và phần trượt bàn chải lăn, đầu 
bàn chải lăn và cơ cấu dẫn động phần trượt bàn chải lăn được tạo ra trên thân chính 
(200). Cơ cấu điều chỉnh vị trí (122) bao gồm hai cụm điều chỉnh hướng trước/sau (144), 
một cụm điều chỉnh hướng phải/trái (146) và một cụm đỡ trôi nổi (148) được tạo ra giữa 
khung thân chính (70) của máy in lưới và phần tiếp nhận khung mạng che (120) và thân 
chính cơ cấu bàn chải lăn (200) để điều chỉnh các vị trí tương đối của mạng che (132) và 
nền mạch điện nhờ sự di chuyển phần tiếp nhận khung mạng che (120) và thân chính cơ 
cấu bàn chải lăn (200) với nhau.  
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(11) 32328 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.10.2012 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 
(72) Masataka SHINAGAWA (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Xe đạp có động cơ điện hỗ trợ 

  (57)    Mục đích của sáng chế là đề xuất xe đạp có động cơ điện hỗ trợ có khả năng cấp theo 
cách có hiệu quả mômen đầu vào được tạo ra bởi động cơ điện cho lực đạp.  
Để đạt được mục đích nêu trên, sáng chế đề xuất xe đạp có động cơ điện hỗ trợ bao gồm 
cảm biến lực đạp (2) dùng để đo lực đạp tác dụng lên bàn đạp, động cơ điện (5) để hỗ 
trợ lực dẫn động đáp lại tín hiệu đầu ra của cảm biến lực đạp (2), cảm biến góc quay của 
trục khuỷu (3) dùng để đo góc quay của trục khuỷu của trục khuỷu nối với bàn đạp, 
phương tiện tính tần số quay của trục khuỷu (14) để tính tần số quay của trục khuỷu từ 
góc quay của trục khuỷu, và bộ phận điều khiển lượng hỗ trợ (10) để cho phép động cơ 
điện (5) tạo ra lượng hỗ trợ lực dẫn động được tạo ra so với lực đạp (trị số mômen quay f 
của trục khuỷu) đo được bởi cảm biến lực đạp (2), phù hợp với pha của góc quay của 
trục khuỷu đo được bởi cảm biến góc quay của trục khuỷu (4) khi tần số quay của trục 
khuỷu tính được bằng phương tiện tính tần số quay của trục khuỷu (14) không nhỏ hơn 
một trị số định trước.  
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2-1, Ohtemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8165, Japan 
(72) NIITANI, Takeshi (JP), TATEISHI, Yuichi (JP), OKADO, Toshiaki (JP), NARUSE, 

Hidenori (JP), KAJITA, Tooru (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất copolyme 
  (57)   Sáng chế đề cập đến copolyme mới hữu ích dùng làm chất làm phân tán cho sắc tố hoặc 

các dạng tương tự. Copolyme mới này chứa chuỗi khối (A) gồm polyme bao gồm ít nhất 
một đơn vị lặp lại được chọn từ nhóm gồm đơn vị lạp lại có nhóm amino bậc ba và đơn 
vị lặp lại có bazơ amoni bậc bốn; và chuỗi khối (B) gồm copolyme bao gồm đơn vị lặp 
lại có mạch polyoxyalkylen và đơn vị lặp lại có nhóm axit. ít nhất một đơn vị lặp lại 
được chọn từ nhóm gồm đơn vị lặp lại có nhóm amino bậc ba và dơn vị lặp lại có bazơ 
amoni bậc bốn là, ví dụ, đơn vị lặp lại được biểu thị bởi công thức (II) sau đây, và đơn vị 
lặp lại có mạch polyoxyalkylen là, ví dụ, đơn vị lặp lại được biểu thị bởi công thức (III) 
sau đây:  
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(72) POURIAN, Neema (US), MISHRA, Shashi (IN), PALIT, Atanu (IN), VIBHUTE, 

Vinod (IN), SINGH, Vijender (IN), PHILLIPS, David (US), PENTELOVITCH, Noah 
(US) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD) 
(54) Thiết bị phân phối bánh kẹo 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị phân phối (10) dùng để phân phối bánh kẹo bao gồm vỏ hộp 
(14) tạo ra khoang trong (16) để chứa gói chứa bánh kẹo (12) có một rãnh (20) để tiếp 
nhận phần đầu mút thứ nhất (22) của gói chứa bánh kẹo (12) để phân phối bánh kẹo và 
bộ phận giữ (30) để giữ phần đầu mút (22) của gói (12) bên trong rãnh (20) để tiếp tục 
phân phối bánh kẹo.  
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(22) 10.03.2011 (43) 25.01.2013 
(86) PCT/JP2011/055609 10.03.2011 (87) WO 2011/111770 15.09.2011 
(30) 2010-054626 11.03.2010 JP 

2010-100234 23.04.2010 JP 
(71) NIPPON ZOKI PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (JP) 

1-2, Hiranomachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0046 Japan 
(72) TAMAKI, Makoto (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tác nhân điều trị hoặc làm thuyên giảm bệnh viêm tuyến tiền 

liệt mạn tính, viêm bàng quang mô kẽ và rối loạn tiểu tiện 
  (57)    Sáng chế đề cập đến tác nhân dùng trong y tế mà hữu ích để làm thuyên giảm hoặc điều 

trị bệnh viêm tuyến tiền liệt mạn tính, viêm bàng quang mô kẽ và rối loạn tiểu tiện. Cụ 
thể, sáng chế đề cập đến tác nhân điều trị hoặc làm thuyên giảm bệnh viêm tuyến tiền 
liệt mạn tính, viêm bàng quang mô kẽ và rối loạn tiểu tiện chứa dịch chiết từ các mô bị 
viêm được cấy virut vacxinia làm thành phần hoạt tính.  
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(30) 2010-057380 15.03.2010 JP 
(71) TOYO BOSEKI KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

2-8, Dojima Hama 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 5308230, Japan 
(72) HARUTA, Masayuki (JP), MUKOYAMA, Yukinobu (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Màng polyeste co nhiệt, bao đóng gói và quy trình sản xuất 

màng polyeste co nhiệt 
  (57)     Sáng chế bộc lộ màng polyeste co nhiệt, ngay cả khi được bảo quản trong kho ngoài trời 

không được kiểm soát nhiệt độ trong suốt mùa hè nóng bức, không dẫn đến co màng 
(còn được gọi là co tự nhiên); ngoài ra, màng này còn có tỷ lệ co giảm theo chiều co 
chính, và có thể được gắn một cách thẩm mỹ và hiệu quả làm nhãn vào bình chứa (ví dụ 
chai nhựa) bằng cách làm co nhiệt nhãn này mà không thay đổi điều kiện nhiệt độ gây 
ra co nhiệt. Màng polyeste co nhiệt được bộc lộ chứa nhựa polyeste có etylen 
terephthalat làm thành phần cấu thành chính và chứa ít nhất 7mol% của ít nhất một 
monome có khả năng tạo thành thành phần vô định hình trong toàn bộ thành phần của 
nhựa polyeste. Trong màng polyeste eo nhiệt, độ co glyxerin ở 80oC -120oC, tỷ lệ co tự 
nhiên sau hóa già ở nhiệt độ cao, và số lần đứt ban đầu sau hóa già nhiệt độ cao được 
điều chỉnh trong khoảng cụ thể.  

 
 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 

 

 
298 

(11) 32333 
(21) 1-2012-03010 (51) 7 H04B  1/40, H02J  7/00, H04M  

1/725 
(22) 23.03.2011 (43) 25.01.2013 
(86) PCT/IB2011/051245     23.03.2011 (87) WO/2011/117836 29.09.2011 
(30) 12/748,015     26.03.2010 US 
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(72) Phillip LINDBERG (AU), Johan FROSSEN (SE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị để xác định chế độ tương tác 

  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị bao gồm bộ xử lý bộ nhớ chứa mã chương trình máy tính, bộ 
nhớ và mã chương trình máy tính được cấu hình để làm việc với bộ xử lý để làm cho 
thiết bị để thực hiện ít nhất bước sau: vận hành trong chế độ tương tác thứ nhất, nhận từ 
bộ nạp, thông tin thuộc tính bộ nạp, xác định chế độ tương tác thứ hai dựa ít nhất một 
phần trên thông tin thuộc tính bộ nạp, chế độ tương tác thứ hai khác với chế độ tương tác 
thứ nhất, dừng hoạt động của chế độ tương tác thứ nhất, và vận hành trong chế độ tương 
tác thứ hai.  
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Hiroyuki Kinoshita  (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống in, hệ thống xử lý tấm vật liệu in, và thiết bị chuyển 

hướng tấm vật liệu in 
  (57)    Sáng chế đề xuất hệ thống in bao gồm khối chuyển hướng có khả năng chuyển hướng 

đường đi của tấm vật liệu in giữa đường thứ nhất và đường thứ hai vốn song song với 
nhau, và có khả năng đảo chiều tấm vật liệu in đi qua đường thứ nhất. Khối nhập thứ 
nhất, để đưa tấm vật liệu in vào đường thứ nhất, và khối nhập thứ hai, để đưa tấm vật liệu 
in vào đường thứ hai, được bố trí cạnh nhau. Khối xuất thứ nhất, để xuất tấm vật liệu in 
đã đi hết đường thứ nhất, và khối xuất thứ hai, để xuất tấm vật liệu in đã đi hết đường thứ 
hai, cũng được bố trí cạnh nhau.  
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(75) SALA, CARLO, VITTORIO  (IT) 

Via Roma, 101, I-27025 Gambolo', Italy 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Bộ phận tạo ren 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ phận tạo ren, cụ thể là cho lỗ được chế tạo từ vật liệu biến dạng 
nguội, bao gồm thân hình trụ (2) có mặt cắt ngang hình tròn có trên ít nhất một phần của 
bề mặt ngoài của nó một ren xoắn ốc (4), ren xoắn ốc (4) này mở rộng đến ít nhất một 
đầu hình nón (5) của thân hình trụ (2), khác biệt ở chỗ, đầu (5) có trên bề mặt của nó ít 
nhất một bộ phận tạo ren lỗ (6), bộ phận tạo ren lỗ này có sáu mặt với đáy hình tam giác.  
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5-3-1, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-6332 Japan 
3. JX Nippon Oil & Energy Corporation  (JP) 
6-3, Otemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8162 Japan 
4. Japan Petroleum Exploration Co., Ltd.  (JP) 
7-12, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005 Japan 
5. COSMO OIL CO., LTD.  (JP) 
1-1-1, Shibaura, Minato-ku, Tokyo 105-8528 Japan 
6. NIPPON STEEL ENGINEERING CO., LTD.  (JP) 
5-1, Osaki 1-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 141-8604 Japan 

(72) TASAKA Kazuhiko (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp khởi động bộ chưng cất phân đoạn 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp khởi động bộ chưng cất phân đoạn mà bộ chưng cất này 
được cấp, và chưng cất phân đoạn sản phẩm được hydrocrackinh thu được trong bước 
hydrocrackinh phân đoạn sáp của quy trình hydrocrackinh phân đoạn sáp có trong dầu 
tổng hợp Fischer-Tropsch, phương pháp này bao gồm bước gia nhiệt sơ bộ để gia nhiệt 
sơ bộ bộ chưng cất phân đoạn sử dụng dầu hydrocacbon chứa ít nhất một phần sản phẩm 
được hydrocrackinh và ở dạng lỏng ở nhiệt độ và áp suất thường.  
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10-19, Kaminokicho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 2210015 Japan 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) ¡ngten 
  (57)    Sáng chế đề xuất ăngten có thể được sử dụng trong băng rộng và có thể điều chỉnh tùy ý 

băng tần số làm việc sang băng tần số cao hơn hoặc thấp hơn ăngten (10A) bao gồm ống 
dây dẫn cộng hưởng (12) nằm ở bên ngoài đoạn nạp (18) của phần từ nạp không cân 
bằng (11) và phủ trên đoạn nạp (18), ống dây dẫn đất (13) nằm ở bên ngoài phần thụ 
động (19) của phần tử nạp không cân bằng (11) và phủ trên phần thụ động (19), bộ phận 
dẫn hướng dây dẫn kết nối (14) nằm giữa ống dây dẫn (12) và (13) và phần tử nạp không 
cân bằng (11). Trong ăngten (10A), các ống dây dẫn (12) và (13) và phần tử nạp không 
cân bằng (11) được cố định điện qua bộ phận dẫn hướng dây dẫn kết nối (14), đoạn nạp 
(18) của phần tử nạp không cân bằng (11) có phần tiếp xúc (20) với kích thước định 
trước, phần tiếp xúc (20) này phơi từ ống dây dẫn cộng hưởng (12) ra ngoài theo hướng 
chiều dài của nó.  
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5-3-1, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-6332 Japan 
3. JX Nippon Oil & Energy Corporation  (JP) 
6-3, Otemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8162 Japan 
4. Japan Petroleum Exploration Co., Ltd.  (JP) 
7-12, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005 Japan 
5. COSMO OIL CO., LTD.  (JP) 
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(72) TASAKA Kazuhiko (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Quy trình sản xuất hydrocacbon 

  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất hydrocacbon, trong đó tốc độ sản xuất ước tính 
đối với dầu hydrocacbon nhẹ và dầu hydrocacbon nặng được đánh giá tương ứng dựa 
trên nhiệt độ phản ứng được sử dụng khi hydrocacbon được tổng hợp bằng phản ứng 
tổng hợp Fischer-Tropsch; và tốc độ dòng xả của dầu hydrocacbon nhẹ và dầu 
hydrocacbon nặng từ các bể đệm chứa tạm thời (91, 92) trong quá trình cấp vào thiết bị 
phân đoạn (40) lần lượt được kiểm soát để cân bằng với tốc độ sản xuất ước tính tương 
ứng đó.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Nồi cơm điện 

  (57)    Sáng chế đề cập đến nồi cơm điện bao gồm nồi (3) để chứa gạo, thân nồi cơm điện để 
chứa nồi (3), dây đốt (10) được đặt trong thân nồi cơm điện, và đĩa truyền nhiệt (9) sẽ 
được tiếp xúc với mặt ngoài của nồi (3) và truyền nhiệt từ dây đốt (10) vào nồi (3). Mặt 
trên của đĩa truyền nhiệt (9) sẽ được tiếp xúc với mặt ngoài của phần đáy (3c) của nồi 
(3), và các rãnh (14) được bố trí trên mặt trên. Vì vậy, dù cho vật lạ (ví dụ hạt gạo) nằm 
giữa đĩa truyền nhiệt (9) và nồi (3), thì vật lạ sẽ rơi vào rãnh để cho độ tiếp xúc chặt của 
nồi (3) với đĩa truyền nhiệt (9) có thể được ngăn ngừa khỏi bị mất đi.  
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(11) 32340 
(21) 1-2012-03046 (51) 7 B41J  15/18,  29/38, B65H  23/32 
(22) 31.03.2010 (43) 25.01.2013 
(86) PCT/JP2010/55791       31.03.2010 (87) WO2011/121745 06.10.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.10.2012 
(71) CANON KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 1468501, Japan 
(72) Hideo Sugimura (JP), Takashi Nojima (JP), Shinya Asano (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống in, hệ thống xử lý tấm vật liệu in, và thiết bị đổi 

hướng tấm vật liệu in 
  (57)    Sáng chế đề xuất hệ thống in bao gồm khối nhập thứ nhất và khối nhập thứ hai cùng 

được sử dụng để đưa các tấm vật liệu in vào theo hướng thứ nhất, khối nhập thứ nhất và 
khối nhập thứ hai này nằm cạnh nhau. Hướng đi của tấm vật liệu in được thay đổi từ 
hướng thứ nhất sang hướng thứ hai bởi khối đổi hướng. Khối xuất thứ nhất và khối xuất 
thứ hai đề xuất, theo hướng thứ hai, các tấm vật liệu in đã được in, khối xuất thứ nhất và 
khối xuất thứ hai này nằm cạnh nhau. Khối đổi hướng này thay đổi hướng đi của tấm vật 
liệu in từ hướng thứ nhất sang hướng thứ hai. Trong chế độ in hai mặt, tấm vật liệu in 
được cung cấp từ khối nhập thứ nhất sẽ được thiết bị in thứ nhất in lên mặt thứ nhất của 
nó, và hướng đi của tấm vật liệu in này được thay đổi ở khối đổi hướng trong khi tấm vật 
liệu in này được đảo chiều, sau đó, tấm vật liệu in này được thiết bị in thứ hai in lên mặt 
thứ hai của nó và được xuất ra khối xuất thứ hai. Trong chế độ in một mặt, tấm vật liệu 
in được cung cấp từ khối nhập thứ nhất sẽ được in lên một mặt, và hướng đi của nó được 
thay đổi ở khối đổi hướng, sau đó, tấm vật liệu in này được xuất ra khối xuất thứ nhất. 
Hướng đi của tấm vật liệu in được cung cấp tại cùng thời điểm từ khối nhập thứ hai cũng 
được thay đổi ở khối đổi hướng, và tấm vật liệu in này được in lên một mặt tại thiết bị in 
thứ hai và được xuất ra khối xuất thứ hai.  
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(11) 32341 
(21) 1-2012-03048 (51) 7 A01D  34/66 
(22) 15.10.2012 (43) 25.01.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.10.2012 
(75) Bùi Trung Thành  (VN) 

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển công nghệ máy công nghiệp (R&DTech) - Đại học 
công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, 12 Nguyễn Văn Bảo, phường 4, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Máy băm lá mía 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy băm lá mía bao gồm cụm bánh xe (1) gắn vào khung đỡ (2), 
khung này được nối với thanh móc kéo (7) nối vào máy kéo, trục mang trống dao băm 
(5), trên trống này có tấm kê (3), dao băm ngắn (4), dao băm dài (6), trục mang trống 
dao băm (5) được nối với hộp số tăng tốc (8), trong đó các dao băm ngắn (4) và dao băm 
dài (6) được lắp lỏng trên trống dao băm (5) và được bố trí xen kẽ dọc theo trống dao 
băm (5). Ngoài ra, dao băm theo sáng chế là loại dao băm kiểu cắt hoặc kiểu đập.  
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(11) 32342 
(21) 1-2012-03049 (51) 7 B65D  3/08 
(22) 05.04.2011 (43) 25.01.2013 
(86) PCT/EP2011/055276 05.04.2011 (87) WO/2011/128229 20.10.2011 
(30) 10 2010 014 993.4      14.04.2010 DE 
(71) SIG TECHNOLOGY AG  (CH) 

Laufengasse 18, CH-8212 Neuhausen am Rheinfall, Switzerland 
(72) ALTHER, Roger (CH), PLUSS, Marco (CH), POLL, Holger (CH) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Vật đựng và phương pháp chế tạo vật đựng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến vật đựng dùng để đựng sản phẩm, cụ thể là thực phẩm dạng lỏng, 
bao gồm thân đế hình ống và có ít nhất một vật đúc chứa sợi được nối với thân đế (1) và 
phương pháp chế tạo vật đựng này. Để làm vật đựng thích hợp đối với việc nạp thực 
phẩm lỏng hoặc nhão một cách vô trùng, theo sáng chế, mặt trong của ít nhất một vật 
đúc chứa sợi được phủ theo kiểu kín khí và kín chất lỏng. Vật đựng này được chế tạo 
theo các bước sau: ép ít nhất một vật đúc chứa sợi từ bột giấy; phủ (các) mặt trong của 
(các) vật đúc chứa sợi, bố trí thân đế hình ống (1), nối thân đế hình ống (1) với vật đúc 
chứa sợi (thứ nhất) để tạo ra vật đựng hở ở một mặt, nạp đầy vật đựng qua mặt hở, đậy 
kín vật đựng bằng cách gấp hoặc nối với vật đúc chứa sợi (còn lại).  
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(11) 32343 
(21) 1-2012-03057 (51) 7 H04B  1/04, H04W  52/22 
(22) 27.04.2011 (43) 25.01.2013 
(86) PCT/JP2011/002479   27.04.2011 (87) WO2011/135858 03.11.2011 
(30) 2010-105323 30.04.2010 JP 

2010-249128 05.11.2010 JP 
(71) PANASONIC CORPORATION  (JP) 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501 Japan 
(72) Takashi IWAI  (JP), Daichi IMAMURA (JP), Akihiko NISHIO (JP), Yoshihiko 

OGAWA  (JP), Shinsuke TAKAOKA (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Thiết bị truyền thông vô tuyến và phương pháp điều khiển 

công suất truyền 
  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị truyền thông không dây có thể loại trừ sự gia tăng công suất 

tiêu thụ của thiết bị đầu cuối trong khi vẫn ngăn được sự suy giảm độ chính xác của 
phép đo SINR do các sai số TPC ở trạm cơ sở. Thiết bị đầu cuối (100) điều khiển công 
suất truyền của tín hiệu thứ hai bằng cách cộng độ lệch với công suất truyền của tín hiệu 
thứ nhất; phần thiết lập độ lệch (106) thiết lập một giá hiệu chỉnh độ lệch đáp lại khoảng 
thời gian truyền giữa tín hiệu thứ ba đã được truyền ở thời điểm trước đó và tín hiệu thứ 
ba đã được truyền ở thời điểm trước đó và tín hiệu thứ hai được truyền ở thời điểm này; 
và phần điểu khiển công suất truyền (111) điều khiển công suất truyền của tín hiệu thứ 
hai bằng cách sử dụng giá trị hiệu chỉnh.  
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(11) 32344 
(21) 1-2012-03067 (51) 7 A61K  9/127,  31/337,  9/16 
(22) 20.05.2011 (43) 25.01.2013 
(86) PCT/EP2011/058275 20.05.2011 (87) WO 2011/144745 24.11.2011 
(30) 61/347,222 21.05.2010 US 

10163643.9 21.05.2010 EP 
(71) MEDIGENE AG  (DE) 

Lochhamer Strasse 11, 82152 Planegg, Germany 
(72) HAAS, Heinrich (DE), FATTLER, Ursula (DE) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Chế phẩm liposom cải tiến chứa hợp chất ưa chất béo và quy 

trình điều chế chúng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế liposom có khả năng tăng nạp dược chất và/hoặc 

hoạt chất dùng để chuẩn đoán bệnh và/hoặc chất dùng trong mỹ phẩm mà hầu như được 
hòa tan bởi màng liposom, thể phân tán liposom có độ ổn định tăng đối với việc giải 
phóng hoạt chất và/hoặc chất dùng trong mỹ phẩm từ liposom thu được từ quy trình nêu 
trên, và dược phẩm hoặc mỹ phẩm chứa thể phân tán liposom đã được làm ổn định này. 
Quy trình điều chế có thể bao gồm các bước loại nước và hydrat hóa lại thể phân tán 
liposom mà các bước này có thể được thực hiện bằng cách sấy phun.  
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(11) 32345 
(21) 1-2012-03071 (51) 7 A61F  13/15 
(22) 13.04.2011 (43) 25.01.2013 
(86) PCT/JP2011/002190     13.04.2011 (87) WO 2011/129111 20.10.2011 
(30) 2010-095143     16.04.2010 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.10.2012 
(71) LIVEDO CORPORATION  (JP) 

45-2, Handaotsu, Kanadacho, Shikokuchuo-shi, Ehime 799-0122 Japan 
(72) MIYAKE, Hirofumi (JP), TATSUKAWA, Akiko (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Sản phẩm thấm hút 

  (57)    Sáng chế đề cập đến sản phẩm thấm hút, trong đó túi chứa phía trước, hai túi chứa bên 
và túi chứa phía sau được tạo ra giữa chi tiết dạng tấm lót đáy, và lõi thấm hút phía 
trước, hai lõi thấm hút bên và lõi thấm hút phía sau, và chất thải mà được đi qua khe hở 
được giữ trong đó. Trong sản phẩm thấm hút này, các lõi thấm hút bên được liên kết với 
các bề mặt bên trong của các bộ phận gom thẳng đứng. Do đó, do các bộ phận gom 
thẳng đứng dựng đứng, các lõi thấm hút bên trở nên xa chi tiết dạng tấm lót đáy. Các 
thành bên của thành túi chứa có cấu trúc mà ở đó các lõi thấm hút bên được liên kết trên 
các bề mặt bên trong của các tấm bên và tấm che bên ngoài. Do đó, có thể làm tăng độ 
cứng của các thành bên của thành túi chứa, nhờ đó hạn chế sự biến dạng của các thành 
bên do sức nặng của chất thải được giữ trong túi chứa bên đó. 
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(11) 32346 
(21) 1-2012-03074 (51) 7 B22D  41/24,  41/28,  41/34,  41/40,  

41/56 
(22) 17.03.2011 (43) 25.01.2013 
(86) PCT/EP2011/001324 17.03.2011 (87) WO 2011/113597 22.09.2011 
(30) 10157129.7      19.03.2010 EP 
(71) VESUVIUS GROUP S.A.  (BE) 

Rue de Douvrain 17, B-7011 Ghlin, Belgium 
(72) Mariano COLLURA  (IT), Fabrice SIBIET  (FR) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Khung dùng cho cơ cấu giữ và thay thế các ống đúc và cụm 

bao gồm phương tiện ép và khung 
  (57)    Sáng chế đề cập tới khung (30) dùng cho cơ cấu giữ và thay thế các tấm để vận chuyển 

kim loại nóng chảy chứa trong thùng luyện kim có kênh đúc (20), khung tạo ra vỏ (32) 
để tiếp nhận và giữ tấm (34), khi cơ cấu được lắp ráp, ở vị trí vận hành trong vùng gần 
với kênh đúc (20) của thùng luyện kim, khung (30) được bố trí để có thể đưa tấm (34) 
vào trong vỏ (32) và rút tấm (34) ra khỏi vỏ (32) bằng cách dịch chuyển theo chiều lắp 
tấm, vỏ (32) được tạo ra sao cho vỏ này có đối xứng tổng thể qua mặt phẳng so với mặt 
phẳng dọc đi qua tâm (50) nằm song song với chiều lắp tấm, trên cạnh kia của vỏ (32) so 
với mặt phẳng dọc đi qua tâm (50) của vỏ (32), khung (30) có các khe để tiếp nhận đòn 
bẩy (54) nhằm tác động lực theo chiều của thùng luyện kim lên tấm (34) lắp vào trong 
vỏ (32) khi lắp cơ cấu. Các khe để tiếp nhận đòn bảy (54) nằm trên cạnh kia của vỏ (32) 
không đối tiếp theo cách đối xứng qua mặt phẳng tạo ra bởi mặt phẳng dọc đi qua tâm 
(50) của vỏ (32). Sáng chế còn đề xuất cụm bao gồm phương tiện ép và khung này.  
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(11) 32347 
(21) 1-2012-03085 (51) 7 F23G  5/24,  5/50 
(22) 04.02.2011 (43) 25.01.2013 
(86) PCT/JP2011/052375  04.02.2011 (87) WO 2011/114794 22.09.2011 
(30) 2010-062538      18.03.2010 JP 
(71) PLANTEC INC.  (JP) 

1-6-17, Kyomachibori, Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka 5500003, Japan 
(72) KATSUI, Seizo (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Phương pháp cung cấp không khí đốt cháy vào lò đốt chất 

thải thẳng đứng và lò đốt chất thải thẳng đứng 
  (57)     Phương pháp cung cấp không khí đốt cháy trong lò đốt thẳng đứng theo một phương án 

thực hiện của sáng chế là cách xử lý đốt ra tro bằng lò đốt thẳng đứng 1, lượng không 
khí đốt cháy đã cung cấp được kiểm soát theo cách sao cho bằng từ 0,2 đến 0,8 lần 
lượng không khí theo lý thuyết cần thiết để đốt cháy hoàn toàn chất thải R trong các lớp 
lắng đọng, và không khí đốt cháy được cung cấp theo cách để làm giảm bớt oxy trong 
không khí đốt cháy từ phần phía dưới lên phần phía trên của các lớp lắng đọng.  
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(11) 32348 
(21) 1-2012-03087 (51) 7 C12P  13/00, C12N  15/09, C07C  

211/09, C12N  9/88 
(22) 11.04.2011 (43) 25.01.2013 
(86) PCT/JP2011/058987      11.04.2011 (87) WO 2011/129293 20.10.2011 
(30) 2010-091602      12.04.2010 JP 
(71) TORAY INDUSTRIES, INC.  (JP) 

1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 1038666, Japan 
(72) SAWAI, Kenji (JP), WATANABE, Shiomi (JP), MIMITSUKA, Takashi (JP), SAWAI, 

Hideki (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất 1,5-pentanđiamin 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất 1,5-pentandiamin bằng cách lên men sử dụng 
vi sinh vật có gen LDC trong nhiễm sắc thể và sự sản xuất phụ L-lysin của nó được ngăn 
chặn. Phương pháp sản xuất 1,5-pentanđiamin này là phương pháp sản xuất 1,5-
pentanđiamin bởi vi khuẩn coryneform có gen mã hóa lysin decarboxylaza trong nhiễm 
sắc thể của nó, vi khuẩn coryneform này duy trì được hoạt tính lysin decarboxylaza 
không ít hơn 5 mU/mg protein trong quá trình nuôi cấy.  
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(72) YOSHIDA, Akira (JP), MATSUO,Toshiki (JP) 
(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Chế phẩm kết dính dùng để chế tạo khuôn đúc 

  (57)     Sáng chế đề xuất chế phẩm kết dính dùng để tạo khuôn đúc mà có thể ngăn chặn được 
sự suy giảm độ bền khuôn đúc trong môi trường có độ âm cao, và còn hạn chế được sự 
hình thành khí kích thích khi đúc; và chế phẩm tạo khuôn đúc trong đó chế phẩm kết 
dính này được sử dụng. Để tạo ra chế phẩm kết dính này, chế phẩm kết dính dùng để tạo 
khuôn đúc, bao gồm nhựa furan, và hợp chất kim loại chứa một hoặc nhiều thành phần 
kim loại được chọn từ nhóm gồm có các thành phần trong các Nhóm 2, 4, 7, 10, 11 và 
13 của bảng tuần hoàn nguyên tô Men-đê-lê-ép, trong đó hàm lượng theo phần trăm của 
(các) nguyên tố kim loại trong chế phẩm kết dính là từ 0,01 đến 0,70% theo trọng lượng, 
và hợp chất kim loại là một hoặc nhiều hợp chất kim loại được chọn từ các hydroxit, các 
nitrat, các oxit, các muối axit hữu cơ, các alkoxit, và các phức chất keton.  
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(22) 18.03.2011 (43) 25.01.2013 
(86) PCT/JP2011/056643      18.03.2011 (87) WO 2011/115272 22.09.2011 
(30) 2010-065089      19.03.2010 JP 
(71) OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (JP) 

9, Kanda-Tsukasamachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1018535, Japan 
(72) QUAN, Ying-shu (CN), KAMIYAMA, Fumio  (JP), TAKI, Takao  (JP), KAWAI, 

Kazuyoshi (JP), TAKEMOTO, Tadayoshi  (JP), HAMABUCHI, Takuya  (JP), OHTA, 
Kazuhide (JP) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Tấm vi kim chứa proteoglycan và quy trình sản xuất tấm vi 

kim này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm vi kim mà có (1) độ bền để chịu được việc gắn vào lớp bề mặt 

da và/hoặc lớp sừng, (2) mảnh và dẻo để không gây đau hoặc chảy máu trong lớp bề mặt 
da và/hoặc lớp sừng ở vị trí gắn vi kim, và (3) có khả năng tan hoặc thoái biến sinh học 
các bộ phận vi kim dưới da.  
Tấm vi kim được sản xuất bằng cách tạo ra các vi kim bằng cách sử dụng proteoglycan 
làm nguyên liệu nền.  
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2010-095678 19.04.2010 JP 

(71) PANASONIC CORPORATION  (JP) 
1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japan 

(72) ITOU, Kenzi (JP), TSUZAKI, Yasunori (JP), HOSHIDE, Shinichi (JP), 
MATSUMURA, Katsumi  (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Máy hút bụi 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy hút bụi bao gồm bộ phận điện cực cố định (24) có nhiều chân 
cắm (27) được bố trí theo cách lộ ra ngoài ở phần trên của ống nối (34) của ống mềm 
(21), và nhiều cực tiếp xúc được bố trí ở bên trong thân chính của máy hút bụi, tương 
ứng với các chân cắm (27) của bộ phận điện cực cố định (24). Một số điện cực trong số 
các điện cực tiếp xúc được bố trí theo phương nằm ngang khi nhìn từ chiều lồng vào của 
ống nối (34). Các điện cực tiếp xúc còn lại được bố trí nghiêng so với vị trí nằm ngang. 
Điều này ngăn ngừa sự nới lỏng ở phần nối của ống mềm (21) và thân chính mà có thể 
xảy ra một cách đặc thù do sự xoắn ống mềm (21) và thân chính. Nhờ đó, máy hút bụi 
có độ tin cậy cao.  
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(71) 1. AUTONETWORKS TECHNOLOGIES, LTD.  (JP) 

1-14 Nishisuehiro-cho, Yokkaichi-shi, Mie 510-8503, Japan 
2. SUMITOMO WIRING SYSTEMS, LTD.  (JP) 
1-14 Nishisuehiro-cho, Yokkaichi-shi, Mie 510-8503, Japan 
3. SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.  (JP) 
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(72) HIRANO, Nobuyuki (JP), MURATA, Atsushi (JP), SATO, Osamu (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp sản xuất bộ dây dẫn 

  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp sản xuất bộ dây dẫn và bộ dây dẫn có khả năng ngăn 
ngừa sự biến dạng ngoài dự kiến của vật liệu dẻo nhiệt vốn hình thành chi tiết giữ hình 
dạng hoặc chi tiết bọc để bọc các dây điện, hoặc ngăn ngừa sự bong tách của vật liệu 
dẻo nhiệt. Phần định trước của các dây điện (91), trong trạng thái mà nó được giữ bới 
thân đúc thứ nhất (931) và thân đúc thứ hai (932), được đặt lên công cụ giữ dưới thứ nhất 
(11a). Thân đúc thứ nhất (931) và thân đúc thứ hai (932), trong trạng thái mà chúng 
được đặt trên công cụ giữ dưới thứ nhất (11a), được gia công áp lực bằng khuôn dưới thứ 
nhất (21a) và khuôn trên thứ nhất (22a) vốn có phương tiện gia nhiệt, để gia nhiệt cho 
thân đúc thứ nhất (931) và thân đúc thứ hai (932) trong lúc gia công áp lực cho chúng, 
để bọc chu vi của phần định trước của các dây điện (91) bằng thân đúc thứ nhất (931) và 
thân đúc thứ hai (932), và các bề mặt tiếp xúc với nhau của thân đúc thứ nhất (931) và 
thân đúc thứ hai (932) được hàn với nhau. Sau đó, phần định trước của các dây điện (91), 
vốn đã được bọc thân đúc thứ nhất (931) và thân đúc thứ hai (932), trong trạng thái mà 
nó được đặt trên mặt trên của công cụ giữ dưới thứ nhất (11a), được tháo đỡ khỏi khuôn 
trên thứ nhất (22a) và khuôn dưới thứ nhất (21a).  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị tái tạo âm thanh nổi 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp tái tạo âm thanh nổi, phương pháp này bao gồm các 
bước: thu thông tin chiều sâu ảnh biểu thị khoảng cách giữa ít nhất một đối tượng tượng 
tín hiệu ảnh với vị trí chuẩn: thu thông tin chiều sâu âm thanh biểu thị khoảng cách giữa 
ít nhất một đối tượng âm thanh trong tín hiệu âm thanh với vị trí chuẩn dựa vào thông tin 
chiều sâu ảnh: và cung cấp phối cảnh âm thanh cho ít nhất một đối tượng âm thanh dựa 
vào thông tin chiều sâu âm thanh.  
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(71) SONY CORPORATION  (JP) 

1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan 
(72) SATO Kazushi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị và phương pháp xử lý hình ảnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp xử lý hình ảnh nhờ đó hiệu quả mã hóa cao 
hơn có thể đạt được.  
Bộ tạo vectơ chuyển động dự báo (76) sử dụng thông tin vectơ chuyển động ngoại biên 
được cấp vào đó để tạo ra nhiều loại thông tin vectơ chuyển động dự báo, và cấp mỗi 
thông tin vectơ chuyển động dự báo và các số mã được gán với thông tin vectơ chuyển 
động dự báo nhờ bộ gán số mã (77) tới bộ dự báo/bù chuyển động (75). Bộ gán số mã 
(77) cấp thông tin gán số mã chỉ báo các số mã nào đã được gán cho thông tin vectơ 
chuyển động dự báo nào, tới bộ mã hóa không tổn thất (66). Công nghệ theo sáng chế có 
thể được áp dụng vào thiết bị mã hóa hình ảnh thực hiện mã hóa dựa vào khuôn thức 
H.264/AVC chẳng hạn.  
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Sản phẩm thuốc hút có các đặc tính xu hướng cháy giảm, vỏ 

bọc sản phẩm thuốc hút bằng giấy và quy trình sản xuất vỏ 
bọc sản phẩm thuốc hút bằng giấy này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các sản phẩm thuốc hút có các đặc tính xu hướng cháy giảm. Các 
sản phẩm thuốc hút gồm vỏ bọc bằng giấy chứa các sợi xenluloza và các hạt chất độn. 
Các vỏ bọc bằng giấy được xử lý bằng chế phẩm tạo màng để làm giảm các đặc tính xu 
hướng cháy của sản phẩm thuốc hút. Theo một phương án, chế phẩm tạo màng chứa 
alginat kết hợp với tinh bột. Theo một phương án khác, chế phẩm tạo màng chứa chất 
liệu tạo màng kết hợp với các hạt chất độn. Các hạt chất độn có thể gồm đất sét cao lanh, 
magie oxit, mica, phèn, hoặc hỗn hợp của chúng.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị để tác động các hạt plasma vào chất 

lỏng dùng để  khử trùng nước 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị tạo ra các hạt plasma và tác động các hạt 

plasma vào chất lỏng. Chất lỏng nguyên liệu (ví dụ nước và/hoặc các hyđrocacbon được 
trộn với sinh khối) được bơm qua đường ống; dòng một pha sau đó được chuyển thành 
dòng hai pha lỏng và khí bên trong buồng. Sự biến đổi thu được bằng cách chuyển tiếp 
dòng từ vùng áp suất cao đến vùng áp suất thấp hơn. Sự sụt giảm áp suất có thể xảy ra 
khi dòng còn đi qua bộ phận phun mù chất lỏng. Bên trong buồng, điện trường được tạo 
thành với mức cao mà vượt quá ngưỡng của điện áp đánh thủng của môi trường hai pha 
dẫn đến tạo thành trạng thái plasma. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến phương pháp và 
thiết bị đa năng có khả năng thích ứng sử dụng năng lượng hiệu quả cao để vệ sinh nước 
bằng cách sử dụng các hạt plasma để làm bất hoạt các chất sinh học gây ô nhiễm nước.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Bộ lọc chứa hệ giải phóng halogen và chitosan, phương pháp 

xử lý nước bằng bộ lọc này và hệ thống xử lý nước chứa 
chitosan halogen hóa 

  (57)    Sáng chế đề cập đến bộ lọc và phương pháp xử lý nước bằng bộ lọc này để tạo ra nước 
uống được. Bộ lọc theo sáng chế có thể thường bao gồm cửa nạp nối thông với cửa xả, 
hệ giải phóng halogen ở giữa cửa nạp và cửa xả, vật liệu lọc chứa chitosan hoặc dẫn xuất 
của nó ở giữa hệ giải phóng halogen và cửa xả, và màng ngăn có tác dụng hấp thụ ở giữa 
vật liệu lọc và cửa xả. Vật liệu lọc có thể chứa phức chất chitosan-halogen. Vật liệu lọc 
có khả năng tái sinh trong giai đoạn ngừng lọc. Bộ lọc này có thể có mức độ khử tính 
theo Log đối với virut ít nhất là 4 và mức độ khử tính theo Log đối với vi khuẩn ít nhất là 
6. Sáng chế còn đề cập đến hệ thống xử lý nước chứa chitosan halogen hoá.  
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John (IN), ROSSO, Victor W. (US), SCHROEDER, Gretchen, M. (US), THAKUR, 
Ajit, B. (US), YIN, Xiaotian (CA) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dạng kết tinh của N-(4-(2-amino-3-clopyriđin-4-yloxy)-3-

flophenyl)-4-etoxy-1-(4-flophenyl)-2-oxo-1,2-®ihy®ropyri®in-3-
carboxamit và dược phẩm chứa nó 

  (57)    Sáng chế đề cập đến các dạng kết tinh của N-(4-(2-amino-3-clopyriđin-4- yloxy)-3-
flophenyl)-4-etoxy-1-(4-flophenyl)-2-oxo-1,2-đihyđropyriđin-3-carboxamit và các muối 
của nó. Sáng chế còn đề cập đến ít nhất một dược phẩm chứa ít nhất một dạng kết tinh 
của N-(4-(2-amino-3-clopyri®in-4-yloxy)-3-flophenyl)-4-etoxy-1-(4- flophenyl)-2-oxo-
1,2-đihyđropyriđin-3-carboxamit để điều trị bệnh ung thư và/hoặc các bệnh tăng sinh 
khác và quy trình điều chế các dạng kết tinh của N-(4-(2-amino-3- clopyriđin-4-yloxy)-
3-flophenyl)-4-etoxy-1-(4-flophenyl)-2-oxo-1,2-đihyđropyriđin- 3-carboxamit và muối 
của nó.  
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(72) TANIGUCHI, Hirohito (JP) 
(74) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG & TRAN CO., LTD) 
(54) Màng tách khuôn 

  (57)     Mục đích của sáng chế là đề xuất màng tách khuôn mà, khi kết dính màng CL với màng 
tiếp xúc mạch, có thể làm cản trở lớp tách khuôn kết dính với màng CL và màng tiếp xúc 
mạch, và giữa các lớp tách khuôn, và có khả năng kết dính tốt hơn so với lớp tách khuôn 
PBT thông thường. Màng tách khuôn 100 theo sáng chế bao gồm lớp tách khuôn 110 mà 
chứa ít nhất polyme đồng nhất poly(butylen terephtalat) (A), và copolyme có thành phần 
poly(butylen terephtalat) (PBT) và thành phần poly(tetrametylen glycol) (PTMG).  
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Mari  (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vật dụng thấm hút 

  (57)     Vật dụng thấm hút (1) theo sáng chế có đệm thấm hút thứ nhất (11). Đệm thấm hút thứ 
nhất (11) được bố trí trên vùng tiếp xúc lỗ bài xuất (A) trong vật dụng thấm hút (1) và 
vùng sau (B). Theo chiều rộng của vật dụng thấm hút (1), đệm thấm hút thứ nhất (11) 
được cấu hình cho dài hơn đệm thấm hút thứ hai (21). Đệm thấm hút thứ hai (21) không 
được bố trí trong vùng tiếp xúc lỗ bài xuất (A) nhưng được bố trí trong vùng sau (B). 
Tấm có thể thấm chất dịch (22) được bố trí vào phía trong của phía bề mặt tiếp xúc với 
da của vật dụng thấm hút (1) xa hơn đệm thấm hút thứ hai (21) trên vùng tiếp xúc lỗ bài 
xuất (A) và vùng sau (B). Theo chiều rộng, tấm có thể thấm chất dịch (22) được cấu 
hình cho ngắn hơn đệm thấm hút thứ nhất (11).  
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25 East Algonquin Road, P.O. Box 5017, Des Plaines, Illinois 60017-5017, United 
States of America 

(72) SCHMIDT, Robert, J. (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Phương pháp sản xuất cumen với độ chọn lọc cao 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất cumen dựa trên phản ứng alkyl hoá benzen 
với propylen, trong đó lượng sản phẩm phụ của phản ứng alkyl hoá này giảm và độ chọn 
lọc cumen cao. Phương pháp theo sáng chế có thể thực hiện bằng cách (1) khử một phần 
dòng sản phẩm của phản ứng alkyl hoá được tuần hoàn trở lại, sau khi đã được làm lạnh, 
vào vùng phản ứng alkyl hoá để tản nhiệt hoặc để trao đổi trước tiếp và/hoặc giảm tỷ lệ 
mol benzen : propylen trong nguyên liệu dùng cho phản ứng alkyl hoá. Phương pháp này 
có thể sử dụng quá trình trao đổi nhiệt gián tiếp để tản nhiệt nhằm tạo ra sự chênh lệch 
nhiệt độ qua (các) tầng chứa chất xúc tác của vùng phản ứng alkyl hoá.  
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Kazuhiko (JP), HORIKAWA Tadashi (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cụm khung cơ cấu rửa phim, cơ cấu rửa phim, hộp xử lý và 

phương pháp chế tạo cụm khung cơ cấu rửa phim 
  (57)     Sáng chế đề cập tới cụm khung cơ cấu rửa phim để đỡ bộ phận điều chỉnh để điều chỉnh 

độ dày lớp thuốc tráng phim trên bộ phận mang thuốc tráng phim, trong đó khung cơ 
cấu rửa phim có phần tạo hình bịt kín; hai chi tiết bịt kín đầu mỗi chi tiết được tạo ra ở 
một đầu theo chiều dọc của khung cơ cấu rửa phim và tiếp xúc được với bề mặt của bộ 
phận mang thuốc tráng phim để ngăn không cho thuốc tráng phim lọt ra theo chiều dọc 
trục của bộ phận mang thuốc tráng phim khi bộ phận mang thuốc tráng phim được lắp; 
chi tiết bịt kín lưỡi gạt để bịt kín giữa bộ phận điều chỉnh và khung cơ cấu rửa phim để 
ngăn không cho thuốc tráng phim lọt ra khi bộ phận điều chỉnh được lắp, trong đó chi 
tiết bịt kín lưỡi gạt bằng elastome, elastome này được đúc áp lực bằng khuôn đúc kim 
loại và được tạo ra ở phần tạo hình bịt kín trong đó hai chi tiết bịt kín đầu được tạo ra, 
chi tiết bịt kín lưỡi gạt nối hai chi tiết bịt kín đầu với nhau.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dược phẩm chứa ibuprofen dùng để tiêm 

  (57)    Sáng chế đề cập tới dược phẩm chứa ibuprofen dùng để tiêm bao gồm dung dịch nước 
chứa ibuprofen và trometamol. Dược phẩm này ít làm hao hụt hoạt chất và làm tăng 
lượng tạp chất có thể chấp nhận được sau khi hấp, các tính chất này đã được chứng minh 
trong nhiều loại đồ chứa khác nhau, như đồ chứa làm từ nhựa như polypropylen, PVC và 
polyetylen, cũng như đồ chứa bằng thủy tinh. Sau khi hấp, các dược phẩm này vẫn phù 
hợp với các tiêu chuẩn nêu trong toàn bộ phần mô tả kỹ thuật liên quan theo Dược điển 
châu âu và Dược điển Mỹ (USP).  
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ichiro (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Tấm bám dính lưu hóa cao su flo và cao su tổng hợp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm dính lưu hoá được tạo ra bởi cấu trúc mà trong đó lớp cao su flo 
và lớp chứa cao su tổng hợp được dính chặt bằng cách lưu hoá, và lớp cao su tổng hợp 
trước khi bám dính lưu hóa bao gồm peroxit hữu cơ, silic oxit, muối phospho hữu cơ, 
polybutadien được biến đổi anhydrit maleic, và magie oxit.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị cấp điện không tiếp xúc và phương pháp cấp điện không 

tiếp xúc 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị cấp điện không tiếp xúc bao gồm: bộ cộng hưởng truyền 

điện; và bộ cộng hưởng nhận điện được tạo cấu hình để được ghép nối từ tính với bộ 
cộng hưởng truyền điện bằng cộng hưởng từ. Bộ cộng hưởng truyền điện được ghép nối 
từ tính với bộ cộng hưởng nhận điện bằng cộng hưởng từ, nhờ đó điện năng được cấp từ 
nguồn điện đến bộ cộng hưởng nhận điện qua bộ cộng hưởng truyền điện. Một bộ trong 
số bộ cộng hưởng truyền điện và bộ cộng hưởng nhận điện có tần số cộng hưởng đơn 
định trước, và bộ còn lại trong số bộ cộng hưởng truyền điện và bộ cộng hưởng nhận 
điện có nhiều tần số cộng hưởng bao gồm cả tần số cộng hưởng đơn định trước.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị đính khuy mắt ngỗng và phương pháp dính khuy mắt 

ngỗng này 
  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị đính khuy mắt ngỗng (1, 1a) để đính lỗ xâu (3) và vòng đệm 

(4) lên vật liệu cơ sở (2) bằng cách đặt vật liệu cơ sở (2) giữa lỗ xâu (3) và vòng đệm (4), 
vòng đệm (4) có lỗ (4a) nối với lỗ xâu (3), mép lỗ (41) bao quanh chu vi của lỗ (4a), và 
mép ngoài (42) liên tục cùng với mép lỗ (41) và nhô ra ngoài theo phương hướng kính từ 
mép lỗ (41), thiết bị (1, 1a) bao gồm: khuôn trên (20) để bố trí lỗ xâu (3); và khuôn dưới 
(10) bao gồm phần đường trục (11) đối diện với lỗ xâu (3), ống lồng (12) để giữ vòng 
đệm (4) và được lắp ở chu vi ngoài của phần đường trục (11) trượt dọc theo phương dọc 
trục của phần đường trục (11), và chi tiết đàn hồi (13) để đẩy ống lồng (12) theo hướng 
của khuôn trên (20), trong đó phần đường trục (11) bao gồm : bề mặt đỡ mép lỗ (16) 
được tạo dọc theo chu vi ngoài của bề mặt trên của phần đường trục (11) để đỡ mép lỗ 
(41) của vòng đệm (4); và bề mặt tác động (15) nghiêng lên về phía tâm của phần đường 
trục (11) được tạo để cắt vật liệu cơ sở (2) với đầu nhọn của lỗ xâu (3).  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm phòng trừ sinh vật gây hại và phương pháp phòng trừ 

sinh vật gây hại 
  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm phòng trừ sinh vật gây hại chứa pyridalyl và indoxacarb.  
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Phương pháp và thiết bị giải mã biểu diễn trường âm thanh để 

phát lại âm thanh 
  (57)    Tín hiệu trường âm thanh như ví dụ Ambisonics mang trình chiếu có trường âm thanh 

mong muốn. Định dạng Ambisonics dựa vào sự phân tích hàm điều hòa cầu của trường 
âm thanh, và Ambisonics bậc cao hơn (HOA) sử dụng hàm điều hòa cầu ít nhất bậc 2. 
Tuy nhiên, cài đặt loa thường được sử dụng không theo quy tắc và dẫn đến những vấn đề 
về thiết kế của bộ giải mã. Phương pháp cho sự giải mã cải thiện trình chiếu trường âm 
thanh để phát lại âm thanh bao gồm tính (110) hàm quét (W) bằng cách sử dụng phương 
pháp hình học dựa vào vị trí của nhiều loa và nhiều hướng nguồn, tính (120) ma trận chế 
độ (  ) từ vị trí của loa, tính (130) ma trận giả nghịch đảo ( +) và giả mã (140) trình 
chiếu trường âm thanh. Sự giải mã dựa vào ma trận giải mã (D) mà thu được từ hàm quét 
(W) và ma trận chế độ giả nghịch đảo (  +).  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thân hộp chứa, phương pháp chế tạo thân hộp và hộp chứa 

đóng gói 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp chế tạo thân hộp chứa trong đó việc đúc thân hộp chứa 

được tạo ra bằng cách tạo hình bằng nhiệt một tấm có ít nhất hai lớp gồm lớp hàn kín và 
lớp nền. Với việc sử dụng bộ phận ép vành để ép một phần của tấm trở thành vành và 
khuôn mà tạo hình nhiệt từ tấm, tấm tạo ra vành được tạo hình bằng nhiệt trong khi đang 
được ép bởi bộ phận ép vành ở áp lực nằm trong khoảng từ 10kg/cm2 đến 25 kg/cm2 để 
tạo ra thân hộp chứa có phần mảnh hoặc phần rỗng của lớp hàn kín ở mép chu vi miệng 
của thân hộp chứa.  
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(72) MURATA, Takeshi (JP) 
(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Chế phẩm hệ nước được chứa trong vật chứa 
  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm hệ nước được chứa trong vật chứa, trong đó chế phẩm 

này được ngăn chặn sự bay hơi nước của hơi ẩm và đo đó ngăn chặn sự đông đặc hoặc 
sự thay đổi đặc tính của các nguyên liệu, kết quả là có thể đạt được sự ổn định trong thời 
gian dài. Chế phẩm được ngăn chặn sự khô của các nguyên liệu bám dính vào phần đầu 
thoát của vật chứa và do đó có thể ngăn chặn được sự bít tắc ngay cả khi vật chứa có 
dạng vật chứa dạng xịt hoặc vật chứa dạng bơm. Chế phẩm hệ nước được chứa trong vật 
chứa bao gồm các thành phần (A), (B), và (C) sau đây: (A) alkyl polyoxyetylen hoặc ete 
alkenyl có nhóm alkyl hoặc alkenyl có 20 đến 24 nguyên tử cacbon và lượng phân tử 
gam trung bình của oxit etylen được bổ sung là nằm trong khoảng từ 1,5 đến 4, (B) hợp 
chất cao phân tử tan trong nước, và (C) nước.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bảng nối dây đa lớp, phương pháp sản xuất bảng nối dây đa 

lớp và bột nhão đệm 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bảng nối dây đa lớp có các dây dẫn xuyên lỗ để nối điện các dây 

mạch in được bố trí theo cách sao cho lớp nhựa cách điện được đặt giữa các dây mạch 
in, trong đó: các dây dẫn xuyên lỗ đều bao gồm đồng, thiếc, và bitmut, cụ thể là, vùng 
kim loại thứ nhất bao gồm liên kết của các hạt đồng tiếp xúc mặt phẳng-mặt phẳng với 
nhau, liên kết nối điện các dây mạch in, vùng kim loại thứ hai chủ yếu bao gồm một 
hoặc nhiều hơn trong số thiếc, hợp kim thiếc-đồng, và hợp chất liên kim thiếc-đồng, và 
vùng kim loại thứ ba chủ yếu bao gồm bitmut; ít nhất một phần của vùng kim loại thứ 
hai tiếp xúc với bề mặt của các hạt đồng, bề mặt ngoài diện tích của phần tiếp xúc mặt 
phẳng-mặt phẳng của liên kết; và Cu, Sn, và Bi trong phần kim loại là hợp phần có tỷ số 
trọng lượng cụ thể (Cu:Sn:Bi).  
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Joseph  (AU), CARDOZO, Gerry (AU), SPINK, John Anthony  (AU), ROULSTON, 
Craig (AU) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bộ cảm ứng dạng máng, lớp bọc máng và lò cảm ứng dạng 

máng 
  (57)    Sáng chế đề cập đến bộ cảm ứng dạng máng của lò cảm ứng dạng máng. Bộ cảm ứng 

dạng máng bao gồm lớp bọc máng mà nó xác định máng cho kim loại nóng chảy chảy 
qua bộ cảm úng dạng máng. Lớp bọc máng bao gồm cửa vào và cửa ra dùng cho kim 
loại nóng chảy và phần bích dùng để lắp lớp bọc máng với lớp bọc bằng vật liệu chịu 
nhiệt của nồi của lò cảm ứng dạng máng. Lớp bọc máng được làm bằng vật liệu gốm có 
khả năng chống sự ăn mòn hóa học bởi kim loại nóng chảy trong máng, nhờ đó, khi sử 
dụng lò cảm ứng dạng máng tiếp xúc trực tiếp giữa kim loại nóng chảy và bộ cảm ứng 
dạng máng được hạn chế chỉ tiếp xúc với lớp bọc máng (bao gồm phần bích) và kim loại 
nóng chảy không tiếp xúc với các phần khác của bộ cảm ứng dạng máng.  
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TAKAHASHI, Hideaki  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị người dùng và phương pháp truyền thông trong hệ 

thống truyền thông di động 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị người dùng có các chế độ hoạt động của ít nhất chế độ kết 

nối (CONN) và chế độ rỗi (IDLE) bao gồm bộ đo lường được cấu hình để đo lường chất 
lượng vô tuyến trong chế độ rỗi theo thông tin mục tiêu đo lường chỉ báo rằng thiết bị 
người dùng được thiết lập trước để báo cáo giá trị đo lường của chất lượng vô tuyến tới 
trạm gốc, bộ lưu trữ được cấu hình để lưu trữ thông tin mục tiêu đo lường và giá trị đo 
lường của chất lượng vô tuyến được đo bởi bộ đo lường và bộ truyền được cấu hình để, 
nếu điều kiện báo cáo được xác định trước (điều kiện tồn tại truy nhập, FIG.3) được thỏa 
mãn, truyền chỉ báo mà chỉ báo sự có mặt của giá trị đo lường của chất lượng vô tuyến 
tới trạm gốc trong chế độ kết nối và phản hồi lại yêu cầu từ trạm gốc, truyền tín hiệu báo 
cáo bao gồm giá trị đo lường của chất lượng vô tuyến.  
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TAKAHASHI, Hideaki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị người dùng và phương pháp trong hệ thống truyền 

thông di động 
  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị người dùng bao gồm ít nhất các chế độ hoạt động của chế 

độ kết nối và chế độ rỗi, bao gồm: bộ đo lường mà đo lường chất lượng vô tuyến trong 
chế độ rỗi theo thông tin mục tiêu đo lường (Config#m, Config#n) chỉ báo rằng thiết bị 
người dùng được thiết lập trước để báo cáo giá trị đo lường của chất lượng vô tuyến tới 
nút quản lý; bộ lưu trữ mà lưu trữ thông tin mục tiêu đo lường và giá trị đo lường của 
chất lượng vô tuyến được đo bởi bộ đo lường, và bộ truyền mà truyền, trong chế độ kết 
nối, chỉ báo mà chỉ báo rằng có giá trị đo lường của chất lượng vô tuyến tới nút quản lý, 
và truyền tín hiệu báo cáo bao gồm giá trị đo lường của chất lượng vô tuyến tới nút quản 
lý theo yêu cầu từ nút quản lý, trong đó, khi thiết bị người dùng thu được thông tin mục 
tiêu đo lường mới (Config#n), bộ lưu trữ lưu trữ thông tin mục tiêu đo lường mới theo 
quy tắc cập nhật được xác định trước (mô hình tái cấu trúc).  
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Cơ cấu loại bỏ vật chưa thành phẩm khiếm khuyết 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu loại bỏ vật chưa thành phẩm khiếm khuyết loại bỏ vật chưa 
thành phẩm có khiếm khuyết sang đường dẫn loại bỏ từ đường dẫn vận chuyển mà nó 
vận chuyển nhiều vật chưa thành phẩm liên quan đến các vật thấm hút theo chiều vận 
chuyển với một khoảng cách vận chuyển định trước. Đường dẫn vận chuyển có đường 
dẫn vận chuyển thứ nhất và đường dẫn vận chuyển thứ hai dược đặt ở vị trí phía dưới từ 
đường dẫn vận chuyển thứ nhất. Cơ cấu loại bỏ vật chưa thành phẩm khiếm khuyêt bao 
gồm: cơ cấu phân loại được bố trí giữa đường dẫn vận chuyển thứ nhất và đường dẫn vận 
chuyển thứ hai, và phân loại các vật chưa thành phẩm vào một trong hai đường dẫn vận 
chuyển thứ hai và đường dẫn loại bỏ.  
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(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Phương pháp sản xuất ván xây dựng có lớp phủ bột 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất lớp bề mặt chịu mài mòn trong suốt (1). 
Phương pháp này bao gồm các bước: phủ vật liệu trang trí trên đế, phủ một lớp bột khô 
chứa hỗn hợp các sợi gỗ được xử lý, chất liên kết và các hạt chịu mài mòn phía trên lớp 
trang trí, làm cứng hỗn hợp trên bề mặt trang trí, gồm lớp chịu mài mòn trong suốt, bằng 
cách tác dụng nhiệt và lực ép lên hỗn hợp này. Theo phương án ưu tiên, phương pháp 
này bao gồm bước ép hỗn hợp tỳ lên lưới được làm nổi để tạo một bề mặt trang trí được 
làm nổi có khả năng chịu mài mòn.  
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(JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Van phun nhiên liệu điện từ 

  (57)    Sáng chế đề xuất van phun nhiên liệu điện từ bao gồm vỏ cuộn cảm (31) để tạo ra liên 
kết từ giữa thân trụ có từ tính (4) và lõi cố định (5), lớp phủ bằng nhựa tổng hợp (32b) 
được tạo ra ở chu vi ngoài của thân van (2) để bọc vỏ cuộn cảm (31), cụm van (V) có lõi 
có thể dịch chuyển ( 12) được lắp trượt được vào mặt theo chu vi trong (4a) của thân trụ 
có từ tính (4) để hướng về mặt hút (5a) ở đầu trước của lõi cố định (5), và bộ lọc nhiên 
liệu (43) được lắp ở đầu vào của ống đầu vào nhiên liệu (26), trong đó khớp nối bằng 
nhựa tổng hợp (38) là thân riêng biệt so với lớp phủ (32b) được lắp quanh mặt theo chu 
vi ngoài của ống đầu vào nhiên liệu (26), và mặt đầu sau (38b) của khớp nối (38) và mặt 
đầu trước (47a) của gờ lắp (47) của bộ lọc nhiên liệu (43) được lắp với ống đầu vào 
nhiên liệu (26) tạo ra rãnh kín (50) giữa chúng. Vì vậy có thể luôn thể hiện các đặc tính 
phun nhiên liệu ổn định nhờ cho phép mặt theo chu vi trong của thân trụ có từ tính hoặc 
mặt hút của lõi có thể dịch chuyển được hoàn thiện bằng cách cắt sau khi đổ khuôn lớp 
phủ bằng nhựa tổng hợp, vì vậy sẽ ngăn ngừa ảnh hưởng của độ méo do đổ khuôn lớp 
phủ bằng nhựa tổng hợp.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dụng cụ chăm sóc răng miệng có thời gian giải thoát mùi vị 

nhanh 
  (57)   Sáng chế đề cập đến dụng cụ chăm sóc răng miệng bao gồm tay cầm có đầu ở một đầu 

của tay cầm, đầu có ít nhất một chi tiết làm sạch, đầu có ít nhất một bộ phân phối chăm 
sóc răng miệng. Bộ phân phối chăm sóc răng miệng có kết cấu để giải thoát chất liệu 
chăm sóc răng miệng trong khoảng thời gian 5 giây khi được tiếp xúc với nước ở nhiệt 
độ nằm trong khoảng từ 35oC đến 40oC.  
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(72) KUDO, Jun (JP), KINOSHITA, Hideyuki (JP), TAKAHASHI, Yuji (JP), MINAMI, 

Mari (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vật dụng thấm hút và phương pháp sản xuất vật dụng thấm 

hút 
  (57)     Trong vật dụng thấm hút (1) theo sáng chế, rãnh ép theo chiều dọc (14A) được tạo ra 

dọc theo chiều dọc (L) của vật dụng thấm hút (1) bằng quy trình ép được thực hiện từ 
phía tấm trên (12), các rãnh ép chiều rộng (14B) được tạo ra dọc theo chiều rộng (W) 
của vật đụng thấm hút (1) bằng quy trình ép được thực hiện từ phía tấm trên (12), trong 
đó chiều dọc rãnh ép (14A) bao gồm vùng ép cao (21), vùng ép trung bình (22), và vùng 
ép thấp (23) và rãnh ép chiều rộng (14B) bao gồm vùng ép cao (21) và vùng ép trung bình 
(22), và vùng ép thấp (23) được bố trí trên rãnh ép chiều dọc (14A) theo chiều rộng (W).  

 
  
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 

 

 
345 

(11) 32380 
(21) 1-2012-03233 (51) 7 A46B  11/00 
(22) 28.03.2011 (43) 25.01.2013 
(86) PCT/US2011/030135 28.03.2011 (87) WO2011/123374 06.10.2011 
(30) 61/319,675      31.03.2010 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.10.2012 
(71) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY  (US) 

300 Park Avenue, New York, New York 10022, United States of America 
(72) LEE David K.  (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dụng cụ chăm sóc miệng và phương pháp lắp dụng cụ này 

  (57)     Sáng chế đề xuất dụng cụ chăm sóc miệng có ống định lượng chứa chất chăm sóc răng 
miệng và lớp chắn chống ẩm. Dụng cụ chăm sóc miệng bao gồm: tay cầm; đầu nối với 
tay cầm, đầu bao gồm ít nhất một bộ phận làm sạch răng nhô ra khỏi mặt của đầu; ống 
định lượng chứa chất chăm sóc răng miệng được định vị ở đầu, ống định lượng có thể 
suy biến khi chịu tác động của độ ẩm; lớp chắn có thể loại bỏ được gắn với đầu để tạo ra 
ngăn ở giữa bề mặt trong của lớp chắn có thể loại bỏ này và một phần đầu, lớp chắn có 
thể loại bỏ được làm bằng vật liệu chống ẩm; và trong đó ống định lượng được bố trí bên 
trong ngăn.  
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Avenue de Tournay 7, CH-1292 Chambesy, Switzerland 
(72) Wojciech LAZARSKI (PL), Piotr KOBZDA (PL), Tomasz SZAJNA (PL) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và hệ thống tạo ra tín hiệu cho bộ phận hiển thị 

vi®ª« 
  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp tạo ra, trong bộ nhận tín hiệu viđêô, tín hiệu đầu ra cho 

bộ phận hiển thị, bao gồm các bước xác định chế độ hiển thị của bộ phận hiển thị: phát 
hiện loại tín hiệu đầu vào viđêô nhận được bởi bộ nhận tín hiệu viđêô, chuyền đổi tín 
hiệu viđêô nhận được thành tín hiệu đầu ra được làm thích ứng tương thích với chế độ 
hiển thị của bộ phận hiển thị, cung cấp tín hiệu đầu ra được làm thích ứng cho bộ phận 
hiển thị.  
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92121, United States of America 

(72) BARBIERI, Alan (IT), JI, Tingfang (CN), XU, Hao (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông không dây 

  (57)     Theo một số khía cạnh, sáng chế đề xuất các kỹ thuật báo cáo không tuần hoàn thông tin 
tình trạng kênh (CSI : Channel State Information) trên tài nguyên được bảo vệ và tài 
nguyên không được bảo vệ. Tài nguyên được bảo vệ có thể là tài nguyên mà việc truyền 
dữ liệu trong ô thứ nhất được bảo vệ bằng cách hạn chế truyền dữ liệu trong ô thứ hai. 
Theo một số khía cạnh, yêu cầu thông tin chỉ báo chất lượng kênh (CQI : Channel 
Quality Indicator) có thể được truyền trong khung con thứ nhất, CQI có thể được đo 
trong khung con thứ hai có độ chênh lệch thứ nhất so với khung con thứ nhất, và báo cáo 
CQI tương ứng được truyền trong khung con thứ ba có độ chênh lệch thứ hai so với 
khung con thứ nhất.  
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(72) MIZUNO, Manabu (JP), MIZUKOSHI, Tsuyoshi (JP), YOKOI, Yoshimune (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Máy in lưới 

  (57)    Sáng chế đề cập đến máy in lưới được cải thiện. Máy in lưới này bao gồm phần thân 
chính (20) và phần bân đỡ (22) của thân chính máy in (18) được kết cấu một cách độc 
lập với nhau và phần thân chính (20) được đỡ bởi phần bàn đỡ (22) sao cho để di chuyển 
được về phía trước. Vít cấp (150) không di động được dọc trục và được đỡ quay bởi 
phần thân chính (20) sao cho song song với hướng phía trước và phía sau và vít cấp 
(150) được ăn khớp với đai ốc (154) được tạo ra trên phần bàn đỡ 22. Người vận hành 
quay tay quay (152) được lắp vào vít cấp (150) để làm chuyển động phần thân chính 
(20) về phía trước so với phần bàn đỡ (22) sao cho phần thân chính (20) được kéo từ 
phần bàn đỡ (22).  
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Màng polyeste co nhiệt, phương pháp sản xuất màng này và 

thân đóng gói 
  (57)    Sáng chế bộc lộ màng polyeste co nhiệt mà không chịu sự co nhiệt (cụ thể sự co tự 

nhiên), màng này dược ngăn giảm tỷ lệ co theo chiều co chính, và có thể được gắn vào 
vật chứa hoặc tương tự một cách thẩm mỹ và hiệu quả mà không làm thay đổi điều kiện 
nhiệt độ cho sự co nhiệt khi màng polyeste co nhiệt được gắn làm nhãn vào vật chứa 
hoặc tương tự nhờ sự co nhiệt ngay cả sau khi bảo quản vào mùa hè ở nhiệt độ cao trong 
kho ngoài trời nơi không có hệ thống kiểm soát nhiệt độ. Cụ thể, sáng chế bộc lộ màng 
polyeste co nhiệt mà được tạo thành từ nhựa polyeste mà chủ yếu bao gồm etylen 
terephthalat và chứa 3-12% mol của một hoặc nhiều thành phần monome, mà có thể là 
các thành phần vô định hình, tương ứng với tất cả các thành phần nhựa polyeste. Màng 
polyeste co nhiệt khác biệt ở chỗ tỷ lệ co ở 80oC glyxerin, tỷ lệ co ở 130oC glyxerin và 
sức bền kéo đứt theo chiều dài được kiểm soát trong phạm vi cụ thể. Sáng chế cũng bộc 
lộ phương pháp sản xuất màng polyme co nhiệt và thân đóng gói sử dụng màng polyme 
co nhiệt này.  
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(72) MIN, Jung-Hye (KR), ALSHINA, Elena  (RU), HAN, Woo-Jin (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị xác định chế độ dự đoán nội bộ của 

đơn vị tạo mã 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị xác định chế độ dự đoán nội bộ của đơn vị 

tạo mã. Chế độ dự đoán nội bộ ứng viên của các đơn vị tạo mã của thành phần màu, chế 
độ này bao gồm chế độ dự đoán nội bộ của đơn vị tạo mã của thành phần độ sáng, được 
xác định, và chi phí của chế độ dự đoán nội bộ ứng viên của đơn vị tạo mã của thành 
phần độ sáng được so sánh để xác định chế độ dự đoán nội bộ có chi phí tối thiểu để có 
chế độ dự đoán nội bộ của các đơn vị tạo mã của thành phần màu.  
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CHEON, Min-Su (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị mã hóa và giải mã hình ảnh 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị để mã hóa và giải mã hình ảnh nhờ sử dụng 
chỉ số biến đổi chỉ báo thông tin về cấu trúc của đơn vị biến đổi để biến đổi dữ liệu của 
đơn vị mã hóa hiện tại.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị và phương pháp mã hóa và giải mã entropy dữ liệu hình 

ảnh 
  (57)     Sáng chế đề cập đến việc mã hóa entropy và giải mã entropy dữ liệu hình ảnh được thực 

hiện theo đó quá trình tạo mẫu thuộc tính được thực hiện lên đơn vị thuộc tính của các 
khối dữ liệu hình ảnh dựa trên mẫu thuộc tính của khối được mã hóa hoặc giải mã trước đó.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp, thiết bị mã hóa và giải mã ảnh bằng cách sử dụng 

trình tự quét hệ số thích ứng 
  (57)     Sáng đề xuất phương pháp và thiết bị mã hoá ảnh và phương pháp và thiết bị giải mã ảnh 

bằng cách sử dụng trình tự quét hệ số thích ứng. Phương pháp mã hoá ảnh bao gồm các 
bước: chiếu các hệ số của khối hiện thời lên trục quy chiếu, từ trục ngang và trục dọc, 
dọc theo đường thẳng thứ nhất vuông góc với đường thẳng thứ hai với góc định trước, từ 
trục quy chiếu; quét các hệ số của khối hiện thời theo trình tự sắp xếp của các hệ số được 
chiếu chiếu lên trục quy chiếu; và mã hóa-entropy thông tin về góc định trước α và các 
hệ số quét.  

 
   
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 

 

 
354 

(11) 32389 
(21) 1-2012-03287 (51) 7 H04N  7/34,  7/32 
(22) 05.04.2011 (43) 25.01.2013 
(86) PCT/KR2011/002374 05.04.2011 (87) WO/2011/126274 13.10.2011 
(30) 10-2010-0031144 05.04.2010 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.11.2012 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, Republic of Korea 
(72) SEREGIN, Vadim (RU), CHEN, Jianle (CN), HAN, Woo-Jin (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị mã hóa và giải mã hình ảnh 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị để mã hóa và giải mã hình ảnh được thực hiện 
nhờ đặt nhiều phân đoạn của khối thành phần màu thứ hai dựa trên các giá trị điểm ảnh 
của khối thành phần màu thứ nhất. Các phân đoạn này có thể được dự báo nhờ sử dụng 
các điểm ảnh thuộc tính, và khối thành phần màu thứ hai có thể được mã hóa và giải mã 
dựa trên các phân đoạn được dự báo.  
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8615 Usher Road, Cleveland, Ohio 44138, United States of America 
(72) Ulanski, Robert (US) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Bình chứa và nắp máy xay trộn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bình chứa (11) cho máy xay trộn bao gồm mặt đáy (13) và cánh 
dao cắt (20) xoay được quanh trục phía trên mặt đáy (13). Thành cong (14) và hai thành 
cơ bản thẳng (15, 16) kéo dài lên phía trên từ mặt đáy (13) và kết thúc ở mặt trên của 
bình chứa (11). Trục quay của cánh dao cắt (20) gần với thành cong (14) hơn các thành 
cơ bản thẳng (15, 16). Vành đế (25) kéo dài xuổng phía dưới từ mặt đáy (13) và có lỗ. 
Các vấu ngàm cách âm (32) kéo dài từ vành đế (25) và đi vào trong lỗ. Miệng rót (40) 
được tạo thành ở vi trí giao nhau của hai trong số các thành (14, 15, 1 6), miệng rót (40) 
có đường vào được tạo tại vi trí bằng khoảng 20 đến 30% chiều cao của thành (14, 15, 
16) tính từ mặt trên của bình chứa (11). Tay cầm (34) được bố trí tại vị trí đối diện với 
miệng rót (40) và nắp (12) bao gồm nút (55) để đóng kín miệng rót (40).  
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Sinimaentie 14, FI-02630 Espoo, Finland 
(72) LAPPALAINEN, Vesa (FI) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Bơm vòng chất lỏng và phương pháp vận hành bơm vòng chất 

lỏng 
  (57)    Sáng chế đề cập đến bơm vòng chất lỏng (1) để sinh ra chân không và bơm dòng chất 

thải trong hệ thống dẫn chất thải ở trạng thái chân không. Bơm vòng chất lỏng bao gồm 
cửa hút (11), khoang hút (13), thân bơm (14), thân này chứa roto (15). Roto (15) được 
bố trí trên trục dẫn động (16), trục dẫn động này có lắp bộ phận làm kín cơ khí (20) 
hướng vào khoang xả (17) của cửa xả (19) của bơm (1). Bộ phận làm kín cơ khí (20) 
được bố trí trong khoang xả (17), khoang xả này có phần mở rộng (18) để mở rộng 
khoang xả (17) để giữ dòng chất thải trong khoang xả (17) trước khi nó được xả ra từ 
cửa xả của bơm (19) để tăng cường sự bôi trơn bộ phận làm kín cơ khí (20).  
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Sebastien (CA), VESTERGAARD FRANDSEN, Mikkel (DK), ROORDA, Sicco Dirk 
(NL), HOANG, Huyen Thanh (VN) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Sợi polyolefin diệt sinh vật có từ 3 đến 12 sợi tơ đơn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến sợi tơ kép polyme dẻo nhiệt chứa chất diệt sinh vật, đặc biệt là chất 
diệt côn trùng, có lượng tơ đơn nằm trong khoảng từ 3 đến 12 sợi. Sợi này đặc biệt hữu 
dụng để làm lưới có tác dụng diệt côn trùng kéo dài từ các sợi polypropylen chứa 
Deltamethrin.  
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(72) LINDE, Hans Jurgen (DE), MURRENHOFF, Bernhard (DE), KURZ, Robert (DE), 

DENK, Reinhard (DE), STRASSL, Josef (DE), BOHME, Thomas (DE), KAMAL, 
Hisham (DE), WEIGL, Stefan (DE), WILLIS, Roger (DE), KERN, Stefan (DE), 
KREIDL, Johann (DE), HERR, Gunter (DE), KNEIDL, Franz (DE), TEKNEYAN, 
Mikael (DE), WEBER, Erwin (DE), VERHOEVEN, Marcel (GB), GRADL, Mathias 
(DE), ENDERLE, Udo (DE) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Bơm pit tông quay và phương pháp vận hành bơm này 

  (57)     Sáng chế đề xuất bơm pit tông quay (20) có ít nhất một động cơ (22), ít nhất hai pit tông 
quay (32) quay ngược chiều nhau. Hai pit tông quay (32) được chứa trong vỏ bơm hình 
« van (26). Hai pit tông quay (32) được bố trí trên trục phát động thứ nhất (40) và trục 
phát động thứ hai (41). Trục phát động thứ nhất (40) và trục phát động thứ hai (41) được 
dẫn động và đồng bộ hoá nhờ ít nhất một chi tiết đàn hồi (44). Đồng thời sáng chế cũng 
đề cập đến phương pháp vận hành bơm pit tông này.  
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DENK, Reinhard (DE), STRASSL, Josef (DE), BOHME, Thomas (DE), KAMAL, 
Hisham (DE), WEIGL, Stefan (DE), WILLIS, Roger (DE), KERN, Stefan (DE), 
KREIDL, Johann (DE), HERR, Gunter (DE), KNEIDL, Franz (DE), TEKNEYAN, 
Mikael (DE), WEBER, Erwin (DE), VERHOEVEN, Marcel (GB), GRADL, Mathias 
(DE) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Bơm pit tông quay 

  (57)     Sáng chế đề xuất bơm pit tông quay (20) bao gồm ít nhất hai pit tông quay quay ngược 
chiều nhau (22) và vỏ bơm hình ô van (28). Mỗi pit tông quay (22) đều có cánh đuôi của 
pit tông quay và có ít nhất một chi tiết tiếp xúc (34). Các điểm tiếp xúc của các mép (24) 
của ít nhất hai pit tông quay (22), trong đó hai pit tông quay (22) tạo ra một cặp ma sát, 
có ít nhất một chi tiết tiếp xúc (34b). Tương tự, vùng bên trong (32) của vỏ bơm hình « 
van (28) cũng có ít nhất một chi tiết tiếp xúc (34b) có thể thay đổi được.   

 
  
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 

 

 
360 

(11) 32395 
(21) 1-2012-03345 (51) 7 G03G  15/08 
(22) 05.03.2012 (43) 25.01.2013 
(86) PCT/JP2012/056210     05.03.2012 (87) WO 2012/124645 20.09.2012 
(30) 2011-055969 14.03.2011 JP 

2011-243029 07.11.2011 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.11.2012 
(71) RICOH COMPANY, LTD.  (JP) 

3-6, Nakamagome 1-chome, Ohta-ku, Tokyo 143-8555, Japan 
(72) NAKATAKE, Naoki (JP), KUBOTA, Tomohiro (JP), TSURITANI, Shoh (JP), 

NAGATOMO, Yuji (JP), MATSUNO, Yasuhide (JP), KATOH, Hiroaki (JP), 
ADACHI, Tomoya (JP), MIYAZAKI, Rumi (JP), MIYAZAKI, Takafumi (JP), 
YAMASHITA, Takeshi (JP), ABE, Kyoko (JP), FUJIWARA, Yasuhiro (JP), 
SANADA, Takahiro (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị hiện ảnh, hộp xử lý sử dụng thiết bị hiện ảnh, và thiết 

bị tạo ảnh sử dụng thiết bị hiện ảnh 
  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị hiện ảnh bao gồm thân mang thuốc hiện ảnh; đường vận 

chuyển thứ nhất mà chi tiết vận chuyển thứ nhất được bố trí trong đó; đường vận chuyển 
thứ hai mà chi tiết vận chuyển thứ hai được bố trí trong đó; và chi tiết ngăn để ngăn 
đường vận chuyển thứ nhất và đường vận chuyển thứ hai và có cổng dẫn thông thứ nhất 
và cổng dẫn thông thứ hai. Đường dẫn thông thứ nhất và đường dẫn thông thứ hai dẫn 
thông với nhau qua cổng dẫn thông thứ nhất và cổng dẫn thông thứ hai. Thiết bị hiện ảnh 
bao gồm bộ dò lượng thuốc hiện ảnh mà có bộ dò quang được bố trí trong đường vận 
chuyển thứ hai và dò lượng thuốc hiện ảnh trong thiết bị tạo ảnh bằng ánh sáng. Thuốc 
hiện ảnh được điều chỉnh để tích tụ ở gần bộ dò lượng thuốc hiện ảnh.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD.) 
(54) Chế phẩm khử mùi và phương pháp làm giảm cảm nhận về mùi 

khó chịu 
  (57)   Sáng chế đề cập đến chế phẩm khử mùi để xử lý mùi khó chịu ở nữ giới, chế phẩm này 

có chất thơm chứa nitril tím và tuỳ ý pharaon và/hoặc zinarin. Sáng chế còn đề cập đến 
phương pháp làm giảm cảm nhận về mùi khó chịu bằng cách sử dụng chế phẩm này.  
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Joachim (DE), GOTTFRIED, Michael (DE), WICHMANN, Saskia (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Quy trình điều chế hợp chất 4-4-[([4-clo-3- triflometyl)-

phenyl]aminocarbonyl)amino]-3-flophenoxy-N-metylpyridin-
2-carboxamit, muối và monohydrat của nó 

  (57)  Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế 4-{4-[({[4-clo-3-(triflometyl)- 
phenyl]amino}carbonyl)amino]-3-flophenoxy}-N-metylpyridin-2-carboxamit, muối và 
monohydrat của nó.  
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JONG (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp tạo ra giao diện người dùng đồ họa trên thiết bị 

di động 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo ra giao diện người dùng đồ hoạ (GUI: Graphical 

User Interface) và thiết bị di động có màn hình cảm ứng thích ứng với phương pháp này 
để cho phép người dùng nhận biết được có mục khác cần hiển thị. Phương pháp này bao 
gồm các bước: xác định xem có mục nào khác cần hiển thị, ngoài ít nhất một mục được 
sắp xếp trong vùng phân định hiển thị mục; và hiển thị, khi có mục cần hiển thị, đối 
tượng ảnh, có hình dạng nhất định, ở phần biên của vùng phân định hiển thị mục mà 
mục cần hiển thị được tạo ra ở đó. Cường độ, màu sắc, hình mẫu, v.v., của đối tượng ảnh 
ở phần biên có thể thay đổi tuỳ theo số lượng và mức độ khẩn cấp của các mục không 
được hiển thị.  
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(11) 32399 
(21) 1-2012-03401 (51) 7 B24B  37/00, C09K  3/14, G11B  

5/84 
(22) 19.04.2011 (43) 25.01.2013 
(86) PCT/JP2011/059605     19.04.2011 (87) WO/2011/132665 27.10.2011 
(30) 2010-096972     20.04.2010 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.11.2012 
(71) KAO CORPORATION  (JP) 

14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan 
(72) DOI Haruhiko (JP), UCHINO Yosuke (JP), NISHIMOTO Kazuhiko (JP) 
(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Phương pháp sản xuất nền thủy tinh nhôm silicat dùng cho đĩa 

cứng 
  (57)     Phương pháp sản xuất nên thủy tinh nhôm silicat cho đĩa cứng theo sáng chế bao gồm 

đánh bóng nền thủy tinh nhôm silicat cần đánh bóng bằng chế phẩm làm bóng mà bao 
gồm các hạt silic, polyme có nhóm axit sulfonic, và nước, trong đó hằng số hấp phụ của 
polyme có nhóm axit sulfonic trên thủy tinh nhôm silicat là từ 1,5 đến 5,0 L/g. Tốt hơn 
nếu polyme có nhóm axit sulfonic là polyme có vòng thơm. Trọng lượng phân tử trung 
bình theo trọng lượng của polyme có nhóm axit sulfonic là từ 3000 đến 100000.  
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(11) 32400 
(21) 1-2012-03433 (51) 7 C07C  259/06, A61K  31/166,  31/337,  

31/341,  31/343,  31/351,  31/357,  31/36,  
31/381,  31/397,  31/40,  31/4015,  31/402,  
31/403,  31/4035,  31/404,  31/4045,  31/407,  
31/415,  31/416,  31/4164,  31/4184,  31/42,  
31/421,  31/422,  31/4245,  31/426,  31/428,  
31/433,  31/437,  31/438,  31/44,  31/4402,  
31/4406,  31/4409,  31/4418,  31/445,  
31/4453,  31/47,  31/496,  31/5375,  31/5377,  
31/538,  31/5386,  31/54,  31/553, A61P  
31/04,  43/00, C07C  323/62, C07D  205/04,  
205/12,  207/10,  207/12,  207/27,  207/327,  
209/08,  209/12,  209/14,  209/44,  209/52,  
211/14,  211/18,  211/38,  211/46,  211/56,  
211/70,  213/38,  213/40,  213/54,  213/61,  
213/64,  213/65,  213/70,  213/74,  213/81,  
215/14,  217/04,  217/12,  231/12,  231/56,  
233/61,  235/04,  257/04,  261/08,  263/14,  
263/32,  263/56,  265/30,  265/38,  267/10,  
271/12,  277/20,  277/30,  277/62,  277/66,  
285/12,  295/08,  295/12,  295/14,  295/16,  
305/06,  305/08,  307/14,  307/18,  307/52,  
307/54,  307/78,  307/82,  307/87,  309/04,  
309/14,  317/30,  317/60,  319/18,  319/20,  
333/24,  405/06,  413/06,  471/04,  471/10,  
487/08,  491/20,  498/08 

(22) 20.04.2011 (43) 25.01.2013 
(86) PCT/JP2011/059737    20.04.2011 (87) WO2011/132712 27.10.2011 
(30) 2010-096852    20.04.2010 JP 
(71) 1. TAISHO PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (JP) 

24-1, Takada 3-chome, Toshima-ku, Tokyo 170-8633, Japan 
2. TOYAMA CHEMICAL CO., LTD.   (JP) 
2-5, Nishishinjuku 3-chome, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023, Japan 

(72) TAKASHIMA, Hajime (JP), TSURUTA, Risa (JP), YABUUCHI, Tetsuya (JP), OKA, 
Yusuke (JP), URABE, Hiroki (JP), SUGA, Yoichiro (JP), TAKAHASHI, Masato (JP), 
UNEUCHI, Fumito (JP), KOTSUBO, Hironori (JP), SHOJI, Muneo (JP), 
KAWAGUCHI, Yasuko (JP) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Dẫn xuất axit hydroxamic và dược phẩm chứa chúng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các dẫn xuất axit hydroxamic có công thức chung [1] hoặc muối 
của chúng có hoạt tính ức chế uridyldiphospho(UDP)-3-O-axyl-N- axetylglucosamin 
deaxetylaza (LpxC) và dược phẩm kháng khuẩn chứa nó.  
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(11) 32401 
(21) 1-2012-03437 (51) 7 F24B  1/20 
(22) 19.11.2012 (43) 25.01.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.11.2012 
(71) Trung tâm nghiên cứu sức khỏe cộng đồng và phát triển  (VN) 

Tầng 7 nhà 169 Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
(72) Đào Xuân Hoàng (VN) 
(54) Bếp đun củi tầm cao 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bếp củi tầm cao bao gồm: bệ bếp gồm mặt bệ bếp (2) và chân đỡ 
(3a, 3b); thân bếp (1); tấm đan sắt (2a1, 2b1); lô đáy bếp (2a, 2b); khay đựng tro (4); 
chụp khói (6). Thân bếp gồm hai bếp riêng biệt đặt cạnh nhau có chung một vách ngăn. 
Mỗi bếp có một cửa đút củi ở bên phải hoặc bên trái cũng đồng thời là cửa thoát khói 
của bếp. Chính giữa thân bếp, trên bệ bếp có hai lỗ thông gió. Lỗ thông gió bị chặn bởi 
ghi lò và củi chỉ cháy trên ghi lò. Mặt bệ bếp được đặt trên chân đỡ bệ làm cho bếp có 
chiều cao vừa tầm khiến cho người nấu có thể đứng nấu bếp được. Phía dưới lỗ thông 
gió là khay đựng tro và ngăn chứa củi.  
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(11) 32402 
(21) 1-2012-03438 (51) 7 F24B  1/20 
(22) 19.11.2012 (43) 25.01.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.11.2012 
(71) Trung tâm nghiên cứu sức khỏe cộng đồng và phát triển  (VN) 

Tầng 7 nhà 169 Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
(72) Đào Xuân Hoàng (VN) 
(54) Bếp đun củi tầm thấp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bếp củi tầm thấp bao gồm: bệ bếp gôm mặt bệ bếp (2) và chân đỡ 
(3a, 3b); thân bếp (l); ghi lò (2al); lỗ thông gió (2a); khay đựng tro (4); chụp khói (6). 
Mặt cắt thân bếp có hình chữ U. Bếp có một cửa đút củi (1a) nằm ở bên phải hoặc bên 
trái của bếp cũng đồng thời là cửa thoát khói. Chính giữa thân bếp, trên mặt bệ bếp (2) là 
lỗ thông gió. Lỗ thông gió (2A) bị chặn bởi ghi lò (2A1) và củi (c) chỉ cháy trên ghi lò 
(2a1). Phía dưới lỗ thông gió là khay đựng tro (4). Bên cạnh cửa bếp, ngang bằng mặt bệ 
bếp là bệ đỡ củi (5).  
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(11) 32403 
(21) 1-2012-03448 (51) 7 A61K  9/00,  47/02,  9/10,  9/16 
(22) 29.04.2011 (43) 25.01.2013 
(86) PCT/IB2011/001452      29.04.2011 (87) WO2011/135461 03.11.2011 
(30) 10290225.1      29.04.2010 EP 
(71) IPSEN PHARMA S.A.S.  (FR) 

65, quai Georges Gorse, F-92100 Boulogne-Billancourt, France 
(72) HACHER, Beatrice (FR), KUBIAK, Didier (FR), HARNETT, Jeremiah (IE), 

MONDOLY, Nathalie (FR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Dược phẩm chứa đất sét 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm dạng lỏng hoặc bán rắn, cụ thể là dược phẩm dạng 
huyền phù lỏng hoặc bột nhão bán rắn chứa đất sét khoáng tự nhiên làm thành phần hoạt 
tính. Các được phẩm này là đặc biệt hữu ích để điều trị bệnh tiêu chảy cấp tính và mạn 
tính.  

 
 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 

 

 
369 

(11) 32404 
(21) 1-2012-03455 (51) 7 C07J  19/00,  71/00, A61K  31/585, 

A61P  35/00 
(22) 26.04.2011 (43) 25.01.2013 
(86) PCT/EP2011/056566  26.04.2011 (87) WO2011/134954 03.11.2011 
(30) 10382095.7       27.04.2010 EP 
(71) PHARMA MAR, S.A.  (ES) 

Avda. de los Reyes, 1, PolÝgono Industrial La Mina-Norte, E-28770 Colmenar Viejo - 
Madrid, Spain 

(72) FERNANDEZ RODRIGUEZ, Rogelio (ES), REYES BENITEZ, JosÐ Fernando (ES), 
FRANCESCH SOLLOSO, AndrÐs (ES), CUEVAS MARCHANTE, MarÝa del Carmen 
(ES) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất steroit lacton không no ở vị trí thứ 7 (8) dùng để 

điều trị bệnh ung thư và dược phẩm chứa chúng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức I:  

 

  
 
trong đó R1-R17 và đường nét đứt ------- có các nghĩa khác nhau để sử dụng trong việc 
điều trị bệnh ung thư.  
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(11) 32405 
(21) 1-2012-03536 (51) 7 C11D  3/02,  3/39,  17/00 
(22) 27.04.2011 (43) 25.01.2013 
(86) PCT/EP2011/056607 27.04.2011 (87) WO2011/134972 03.11.2011 
(30) 102010028236.7      27.04.2010 DE 
(71) EVONIK DEGUSSA GMBH  (DE) 

Rellinghauser Strasse 1-11, 45128 Essen, Germany 
(72) LEININGER, Stefan (DE), JAKOB, Harald (DE), OVERDICK, Ralph (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hạt chất tẩy trắng chứa natri percacbonat và chất tăng 

hoạt tính tẩy trắng, chất làm sạch chứa hạt chất tẩy trắng 
này và phương pháp sản xuất hạt chất tẩy trắng này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hạt chất tẩy trắng chứa lõi được làm từ natri percacbonat, lớp bao 
bên trong chứa ít nhất 50% natri sulfat ở dạng khoáng tenađit hoặc khoáng burkeit và 
lớp bao bên ngoài chứa chất kết dính tan được trong nước và chất tăng hoạt tính tẩy rửa 
là hợp chất O-axyl hoặc hợp chất N- axyl dễ phản ứng với hyđro peroxit (peroxit) trong 
môi trường nước, trong đó hạt tẩy trắng nói trên có thể được bảo quản một cách ổn định, 
và thích hợp để bảo quản bằng xilô và có thể vận chuyển và thao tác một cách an toàn, 
thậm chí trong điều kiện thời tiết nóng và ẩm.  
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(11) 32406 
(21) 1-2012-03646 (51) 7 C11B  1/00,  3/00 
(22) 05.12.2012 (43) 25.01.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.12.2012 
(75) Huỳnh Kỳ Trân  (VN) 

241 bis Cách mạng Tháng Tám, phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Quy trình chiết tách tinh dầu từ lá trầu dùng để trung hòa 

virut gây bệnh tay chân miệng 
  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình chiết tách tinh dầu lá trầu có tính trung hoà virut đường 

ruột gây bệnh tay chân miệng, cụ thể là dòng Enterovirut71. Quy trình theo sáng chế 
gồm các công đoạn : Nghiền nhỏ hỗn hợp lá trầu tươi và dung dịch nước muối bão hoà, 
ngâm hỗn hợp sau nghiền, chưng cất lôi cuốn hơi nước hỗn hợp, phân tách tinh dầu qua 
bộ tách tinh dầu, rửa bằng dung dịch muối Na2SO4 để loại toàn bộ nước trong tinh dầu và 
thu hồi tinh dầu thành phẩm. 
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Phần II 
 

đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền giảI pháp hữu ích 
 
 
 
(11) 2130 
(21) 2-2011-00132 (51) 7 E02D  13/04 
(22) 28.06.2011 (43) 25.01.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.06.2011 
(75) Trần Minh An  (VN) 

14C, Chin Fon, Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO & 

ASSOCIATES CO.,LTD.) 
(54) ống định hướng sử dụng để đóng cọc xiên dưới nước 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập tới ống định hướng được sử dụng trong quá trình đóng cọc xiên 
dưới nước, có cấu tạo gồm : ống định hướng (4) được cố định bằng các dầm ngang trái 
(2), dầm ngang phải (9), dầm dọc đơn (13) và dầm dọc ghép (10) tạo thành hệ giằng cố 
định ống trên sàn. Các bản gia cường đứng trái (14), bản gia cường đứng phải (11), các 
bản gia cường hông trái (12), bản gia cường hông phải (8), các vành gia cường (6), bản 
ốp gia cường (7) và vành định vị (1) được liên kết chặt chẽ với ống sẽ định hướng góc 
nghiêng và độ cứng vững của ống. Hai đầu ống có bố trí các con lăn bọc cao su (3) và 
nhờ ống ôm sát cọc nên cọc tự định hướng và giảm ma sát trong suốt quá trình đóng. 
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2131 (11) 
(21) 2-2011-00134 (51) 7 F16K  17/00,  17/42, B67D  01/14 
(22) 29.06.2011 (43) 25.01.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.06.2011 
(75) Hàn Anh Tuấn  (VN) 

Số 11 ngách 101/2 phố Hào Nam, phường ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
Dụng cụ tiết kiệm nước (54) 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến dụng cụ tiết kiệm nước, bao gồm bình chứa nước (1) và cơ 
cấu van giúp tiết kiệm nước triệt để khi sử dụng. Đáy bình chứa được vát nghiêng và 
được gắn với cơ cấu thoát nước. Van thoát nước gồm hai phần: phần vỏ cố định và phần 
lõi di động. Phần vỏ cố định của van thoát nước gắn với bình chứa nước được tạo hình 
rỗng, gồm phần phễu phía trên (3) nối với phần hình trụ phía dưới (2). Phần lõi di động 
là thanh trụ tròn (4), đầu phía trên có gắn nón cụt (5), ăn khớp với phần phễu (3) của vỏ van 
và đầu phía dưới tiếp xúc với tay người sử dụng được gắn một quả cầu bằng nhựa (6).  
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(11) 2132 
(21) 2-2011-00136 (51) 7 A01G  31/00, 31/06 
(22) 30.06.2011 (43) 25.01.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.09.2011 
(75) Nguyễn Văn Quy  (VN) 

02 Trần Bình Trọng, tổ dân phố 15, thị trấn KBang, huyện KBang, tỉnh Gia Lai 
Bộ dụng cụ trồng rau sạch bằng phương pháp thủy canh trên 
mặt phẳng đứng 

(54) 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến bộ dụng cụ trồng rau sạch bằng phương pháp thuỷ canh 
trên mặt phẳng đứng, bao gồm 4 môđun: môđun khung cố định bao gồm khung treo, 
móc treo, thanh chịu lực; môđun trồng cây bao gồm tấm vải thảm phân phối nước, các 
túi để đựng giá thể trồng cây; môđun phân phối, thu hồi nước và chất dinh dưỡng bao 
gồm thùng chứa, bơm nước, ống dẫn nước, ống tưới, ống thu hồi nước thừa; và môđun 
điều khiển thời gian tưới bao gồm đồng hồ thiết lập thời gian tưới, dây dẫn điện. Các chi 
tiết của bộ dụng cụ này được sản xuất bằng cách tận dụng các vật dụng sẵn có tại Việt 
Nam nên chi phí sản xuất thấp, ngoài ra, nó còn có kết cấu đơn giản, dễ sử dụng và gọn 
nhẹ, dễ dàng vận chuyển.  
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(11) 2133 
(21) 2-2011-00137 (51) 7 G06F  3/041 
(22) 30.06.2011 (43) 25.01.2013 
(71) YOUNG FAST OPTOELECTRONICS CO., LTD.  (TW) 

5F, No. 32, Jing-Jiann 5th Road, Kuan Yin, Taoyuan, Taiwan 
(72) YANG, Kai-Ti (TW) 
(74) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự (INVESTPRO & ASSOCIATES) 

Tấm nền của bảng mạch chạm dùng trong sản xuất bảng mạch 
chạm 

(54) 

  (57)    Tấm nền được tạo thành với nhiều chỉ thị vị trí giống nhau, chúng làm cho toạ độ trên 
các mặt trên hoặc dưới của tấm nền là giống nhau; các chỉ thị vị trí giống nhau này được 
chọn từ một trong nhiều lỗ được tạo thành trên vùng ngoài của vùng cảm biến chạm 
trong bảng mạch chạm; nhiều khe hẹp ở các mép của tấm nền và vuông góc với bề mặt 
chính trên hoặc dưới của tấm nền; các chỉ thị vị trí được tạo thành bằng cách khắc la-de; 
và cặp chỉ thị vị trí trên bề mặt chính trên và dưới của tấm nền được định vị dọc theo 
cùng một đường thẳng vuông góc với bề mặt chính trên hoặc dưới của tấm nền; và sự kết 
hợp của các cách nêu trên; sau quá trình sản xuất, các chỉ thị vị trí có thể được loại bỏ 
hoặc không loại bỏ.  
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(11) 2134 
(21) 2-2011-00138 (51) 7 G06F  3/041 
(22) 30.06.2011 (43) 25.01.2013 
(71) YOUNG FAST OPTOELECTRONICS CO., LTD.  (TW) 

5F, No. 32, Jing-Jiann 5th Road, Kuan Yin, Taoyuan, Taiwan 
(72) YANG, Kai-Ti (TW) 
(74) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự (INVESTPRO & ASSOCIATES) 

Bảng mạch chạm (54) 
  (57)    Sáng chế đề xuất bảng mạch chạm bao gồm tấm nền; lớp điện cực cảm biến trên, lớp 

dẫn tín hiệu trên, và các lớp chức năng được tạo thành theo thứ tự trên mặt trên của tấm 
nền; lớp điện cực cảm biến dưới, lớp dẫn tín hiệu dưới, và các lớp chức năng được tạo 
thành theo thứ tự trên mặt dưới của tấm nền. Các lớp chức năng là một hoặc kết hợp của 
lớp cách điện, lớp keo dán, lớp bảo vệ, lớp khung, kính phủ, màng chống vân tay, màng 
phun, lớp phủ cứng, màng mỏng phân cực, màng mỏng lệch pha hoặc mô-đun màn hình 
lỏng. Tấm nền là một tấm trong suốt hoặc các tấm trong suốt xếp chồng được làm từ 
cùng loại vật liệu hay từ các loại vật liệu khác nhau. Tấm trong suốt là một trong các 
tấm phẳng hoặc không phẳng, chẳng hạn như tấm lồi hoặc lõm.  
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(11) 2135 
(21) 2-2011-00139 (51) 7 B60H  1/00, G05D  23/185 
(22) 30.06.2011 (43) 25.01.2013 
(75) SHYU, Shyuan-Han  (TW) 

3F., No. 178, Sec. 2, Jhonghua Rd., Sinjhuang District, New Taipei City, Taiwan 
(74) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự (INVESTPRO & ASSOCIATES) 

Cơ cấu điều chỉnh nhiệt độ cho động cơ (54) 
  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu điều chỉnh nhiệt độ cho động cơ, cơ cấu này được đặt giữa 

đường ống làm mát động cơ và bình chứa nước để điều chỉnh dòng nước bao gồm vỏ 
chịu được nhiệt độ cao làm bằng polyme bậc cao. Vỏ này có một buồng với một đầu 
nước vào nối đến bình chứa nước và một đầu nước ra nối với đường ống làm mát. Khối 
điều chỉnh bao gồm khung, đầu nhiệt, ống giãn nở, van và lò xo van được lắp gần đầu 
nước ra của khung để truyền động cho van của nó mở hoặc đóng đầu nước ra dựa trên 
nhiệt độ nước làm mát. Một van khí được tạo thành ở mặt trên của buồng có bu lông vặn 
ren vào lỗ thông, và một vòng cao su hình chữ O được đặt vào lỗ thông. Ngoài ra, một 
đầu nước ra phụ được tạo thành xuyên qua van và một đầu nước ra thứ hai nối thông với 
buồng được tạo thành trên vỏ cho phép một dòng nước làm mát nhỏ đi vào đường ống 
làm mát trong khi đầu nước ra đóng.  
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2136 (11) 
(21) 2-2011-00140 (51) 7 G06F  3/041 
(22) 30.06.2011 (43) 25.01.2013 
(71) YOUNG FAST OPTOELECTRONICS CO., LTD.  (TW) 

5F, No. 32, Jing-Jiann 5th Road, Kuan Yin, Taoyuan, Taiwan 
(72) YANG, Kai-Ti (TW) 
(74) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự (INVESTPRO & ASSOCIATES) 

Bảng mạch chạm trong suốt (54) 
  (57)     Bảng mạch chạm trong suốt bao gồm lớp cảm biến theo trục thứ nhất, lớp cảm biến theo 

trục thứ hai và lớp cách điện nằm giữa lớp cảm biến theo trục thứ nhất và lớp cảm biến 
theo trục thứ hai; lớp cảm biến theo trục thứ nhất và lớp cảm biến theo trục thứ hai là 
màng dẫn điện trong suốt, và lớp cách điện là màng cách điện trong suốt. Trong mỗi lớp 
cảm biến theo trục thứ nhất và lớp cảm biến theo trục thứ hai, các dây cách điện thứ nhất 
dùng để phân định nhiều vùng điện cực và nhiều vùng loại bỏ bằng ăn mòn; và các dây 
dẫn tín hiệu dùng để phân định các mẫu hình giả trong các vùng loại bỏ bằng ăn mòn; 
các vùng điện cực bao gồm nhiều điện cực cảm biến và/hoặc nhiều dây dẫn tín hiệu và 
các mẫu hình giả bao gồm nhiều vùng phụ nhỏ tách rời nhau.  
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(11) 2137 
(21) 2-2011-00141 (51) 7 F24F  7/10 
(22) 04.07.2011 (43) 25.01.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.07.2011 
(75) TIEN-BAO YEH  (TW) 

5F., No. 347, Jhonghua Road, Shulin District, New Taipei City, Taiwan 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 

Quạt có thể lắp được vào một khung làm từ kết cấu thép nhẹ 
trên trần nhà 

(54) 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến quạt bao gồm giá đỡ quạt để đỡ động cơ quạt và cánh quạt, 
nắp dưới có thành dưới hình vòm nhẵn, bích lắp nằm ngang kéo dài xung quanh thành 
dưới hình vòm nhẵn và được lắp vào một khung làm từ kết cấu thép nhẹ trên trần nhà, 
bích nối thẳng đứng được nối với nắp trên của giá đỡ quạt, lỗ tâm hình tròn có vị trí 
tương ứng với cánh quạt, các lỗ thông khí được bố trí tách rời xung quanh lỗ tâm hình 
tròn và vách ngăn được bố trí ở phía trên lỗ tâm hình tròn và bao quanh cánh quạt cùng 
với nắp trên của giá đỡ quạt tạo ra khoảng trống để tạo ra hiệu ứng cửa trong khi cánh 
quạt quay, và tấm lưới được lắp vào lỗ tâm hình tròn của nắp dưới để xả gió được tạo ra 
bởi cánh quạt.  
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(11) 2138 
(21) (51) 7 A43B  13/00 2-2011-00143 
(22) 08.07.2011 (43) 25.01.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.07.2011 
(75) WU, HAN-CHING  (TW) 

No. 72, Jen Ho Road, San Ho Tsun, Ta Ya Hsiang, Taichung Hsien, TAIWAN 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 

Đế giày (54) 
  (57)     Giải pháp đề xuất đế giày nhẹ và được làm bằng chất liệu thân thiện môi trường, nó kết 

hợp với một đai định hình được gia công sẵn, không những khiến chi phí sản xuất giảm 
đi mà vẫn bảo đảm được tính thẩm mỹ và tính tiện dụng của chiếc đế giày. Việc gia 
công chủ yếu được thực hiện tại mặt trong và mặt ngoài đế giày với các chất liệu khác 
nhau, trong đó: chất liệu gia công phần thân của đế giày phải là cao su chất lượng cao, 
phần mép bên trong của thân đế được thiết kế thành một không gian võng xuống để đặt 
vừa một lớp lót (hay còn gọi là lớp lót trong), lớp lót trong này được làm từ chất liệu cao 
su thân thiện môi trường. Phần mép phía trên của đế giày có gắn một đai định hình, đai 
định hình này được gia công sẵn, sự gắn kết này tạo thành chiếc đế giày với kết cấu chắc 
chắn và đẹp mắt. Do lớp lót trong làm bằng chất liệu cao su thân thiện môi trường sẽ 
khiến cho đế giày có trọng lượng nhẹ hơn và có tính ứng dụng cao, khiến cho công đoạn 
gia công sản xuất đơn giản hơn, kết cấu của sản phẩm chắc chắn và đẹp mắt hơn, an 
toàn và tiện lợi khi sử dụng.  
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(11) 2139 
(51) 7(21) 2-2011-00156 E04C  3/00,  3/02 

(22) 20.07.2011 (43) 25.01.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.03.2012 
(75) HUANG, CHUAN MAO  (TW) 

No.491, Jyunfu 7th Rd., Beitun District, Taichung City 40642, Taiwan 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

Khuôn đúc tháo được dùng cho dầm mắt cáo (54) 
  (57)    Sáng chế đề xuất khuôn đúc tháo được dùng cho dầm mắt cáo chứa phần hình trụ bao 

gồm đĩa tròn và thành chu vi, trong đó thành chu vi kéo dài lên phía trên từ mép theo 
chu vi của đĩa để tạo thành rãnh rỗng giữa đĩa và thành chu vi và bao gồm nhiều gân, 
từng gân có rãnh được tạo ra trên đó; cột trụ bao gồm hai phần ren được bố trí ở đầu trên 
và đầu dưới của nó một cách riêng rẽ, phần ren ở đầu dưới của cột trụ được vặn vào lỗ; 
nắp che bao gồm phần che và phần giữ; phần giữ kéo dài từ phần che đến phần trụ và 
bao gồm lỗ được cố định vào vị trí giữa của nó để lồng vào phần ren của cột trụ; đai ốc 
được vặn vào phần ren của cột trụ để nối nắp che và phần trụ với nhau.  
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(11) 2140 
(21) (51) 7 G05B  19/418 2-2011-00231 
(22) 19.10.2011 (43) 25.01.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.10.2011 

Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh  (VN) (71) 
Khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Phan Thị Tươi (VN), Lê Mạnh Hải (VN), Huỳnh Thị Ngọc Thúy (VN), Võ Thanh 
Hùng (VN) 
Hệ thống và phương pháp xử lý khoảng trống từ vựng Anh - 
Việt cho các bản dịch Anh - Việt theo mô hình dịch máy 

(54) 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp xử lý khoảng trống từ vựng Anh-Việt 
trong dịch máy Anh Việt trên cơ sở dịch chuyển ngữ theo mô hình dịch máy (R-BMT) 
bằng cách sử dụng từ điển điện tử có cấu trúc phù hợp với cấu trúc câu và ngữ pháp 
tiếng Việt. Hệ thống xử lý khoảng trống từ vựng Anh Việt theo sáng chế bao gồm: Mô 
đun hỗ trợ dịch máy Anh-Việt để phân tích cú pháp (các) từ hoặc cấu tiếng Anh cần 
dịch (câu nguồn) thành câu tiếng Anh đơn giản và kiểm tra sự phù hợp về cú pháp và 
ngữ nghĩa của câu nguồn và cấu trúc cú pháp câu tiếng Việt để tìm ra (ánh xạ) câu tiếng 
Việt (câu đích) trong từ điển điện tử, và Mô đun xử lý khoảng trống từ vựng để bổ sung 
(chèm thêm) và chỉnh sửa cấu trúc câu tiếng Việt đích tương ứng với câu tiếng Anh 
nguồn. Ngoài ra, sáng chế còn đề xuất phương pháp xử lý khoảng trống từ vựng bằng hệ 
thống xử lý khoảng trống từ vựng nêu trên để khắc phục tình trạng dịch thiếu chính xác, 
khung sát nghĩa, câu sai ngữ pháp trong dịch máy từ tiếng Anh sang tiếng Việt.  
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2141 (11) 
(21) 2-2011-00234 (51) 7 F23D  11/44 
(62) 1-2009-00522   
(22) 18.03.2009 (43) 25.01.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.10.2011 

Trịnh Đình Năng  (VN) (75) 
Tổ 5, phường Sông Cầu, thị xã Bắc Cạn, tỉnh Bắc Cạn 

(54) Đầu đốt sử dụng nhiên liệu lỏng 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến đầu đốt có khả năng tạo ra nhiệt độ cao đến 1600oC ngay 

cả khi sử dụng các loại dầu thải nhờ việc tạo ra buồng trộn để trộn không khí với nhiên 
liệu đã được hoá hơi trong ống xoắn ruột gà đặt ở khoang đốt. Sau đó, hỗn hợp tạo thành 
được đưa đến khoang đốt nhờ ống dẫn nên không cần đến kim phun sương.  
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(11) 2142 
(21) 2-2012-00153 (51) 7 A61F 13/00 
(22) 02.07.2012 (43) 25.01.2013 
(30) JP2011-152325 08.07.2011 JP 

JP2012-115457 21.05.2012 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.08.2012 
(71) KAO CORPORATION  (JP) 

14-10, Nihonbashi Kayaba-cho, 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan 
(72) Shinnosuke MORITA (JP), Akio MORITA (JP), Takuo YANASHIMA  (JP), Kazuma 

SAITO  (JP) 
(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Tã dùng một lần 

  (57)    Tã bao gồm cơ cấu thấm (2) gồm có một tấm thấm và một dải bên (3). Dải bên (3) bao 
gồm hai lớp (31, 32) và phần lớn các tấm đàn hồi (33) được cố định giữa hai lớp (31, 32) 
ở trạng thái kéo thẳng của chúng theo hướng ra bên tã và có một tấm dán (4) được trang 
bị ở đầu xa tâm. Dải bên (3) có phần lớn các vùng liên kết được tạo thành bằng cách sử 
dụng chất kết dính giữa hai lớp (31, 32), mỗi vùng liên kết nằm kế tiếp nhau theo hướng 
dọc tã. Các vùng liên kết bao gồm một vùng liên kết gần tâm (35) trong đó một đầu hoặc 
gần đầu tâm của mỗi tấm đàn hồi (33) được cố định và một vùng liên kết xa tâm (36) 
trong đó đầu khác hoặc đầu gần tâm khác của mỗi tấm đàn hồi (33) được cố định. Vùng 
trung gian (37) giữa vùng liên kết gần tâm và xa tâm (35, 36) có một hoặc nhiều vùng 
phi liên kết (38) không sử dụng chất kết dính. Vùng liên kết gần tâm và xa tâm (35, 36) 
có bề rộng khác nhau.  
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(11) 2143 
(21) (51) 7 H01L  33/00 2-2012-00160 
(22) 12.07.2012 (43) 25.01.2013 
(30) 2011128816 12.07.2011 RU 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.12.2012 
(71) OBSCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU "SVETOZAR"  (RU) 

400001, Volgograd, ul. Stepana Razina, 25, Russia 
(72) GALUSCHAK Valery Stepanovich (RU), SAMOILENKO Yury Nikolaevich (UA) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Nguồn sáng của đèn LED (điốt phát sáng) 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến thiết bị chiếu sáng trong nhà/ngoài trời. Nguồn ánh sáng 
đèn LED bao gồm một bộ biến đổi hạ áp (A), cầu điôt chỉnh lưu (7), bộ lọc điện dung 
(C), và ít nhất một đèn LED (11). Bộ biến đổi hạ áp (A) được bố trí là mạch tụ điện nối 
tiếp (5), và qua cầu điôt chỉnh lưu (7), được nối với ít nhất là một đèn LED (11), bộ lọc 
điện dung (C) được đưa vào giữa cầu điôt chỉnh lưu (7) và ít nhất một đèn LED (11). 
Chỉnh lưu cầu điôt được lắp vào giữa mạch tụ điện (5) của bộ biến đổi hạ áp. Như vậy 
nguồn ánh sáng đèn LED cung cấp khả năng chịu được biến động mạnh của điện áp 
nguồn điện cung cấp và cho phép cải thiện độ tin cậy hoạt động theo điều kiện bật/tắt lặp 
đi lặp lại nhiều lần.  
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2144 (11) 
(21) 2-2012-00183 (51) 7 H01R  13/00 
(22) 10.08.2012 (43) 25.01.2013 
(30) 100215052 12.08.2011 TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.08.2012 
(71) GEM TERMINAL IND. CO., LTD.  (TW) 

No.138, Lane 513, Datong Road, Luzhu District, Kaohsiung City, Taiwan 
(72) TUN-LI SU (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD.) 
(54) Phích cắm điện 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến phích cắm điện bao gồm khung trong và nắp chịu áp lực. 
Trong đó, khung trong bao gồm phần thân và ba chốt cắm được lắp vào phần thân máy. ở 
phía sau phần thân có ụ rỗng để chứa cầu chì. Mặt dưới của phần thân nối liền với một 
bên của ụ rỗng và có rãnh lắp, trong đó rãnh lắp này bao gồm mép trong có thành theo 
chu vi. Nắp chịu áp lực bao gồm tấm che có dạng dẹt. Phần tai kéo dài từ hai bên của tấm 
che có dạng dẹt xuống dưới để che ụ rỗng, nắp chịu áp lực có mặt cắt ngang về cơ bản là 
có dạng hình "  ". Tấm che có dạng dẹt có ba gân ở phía trong để tạo ra hai rãnh. Nắp 
chịu áp lực có phần móc ở phía trong, trong đó phần móc này được gài vào thành theo chu 
vi của rãnh lắp. Vì nắp chịu áp lực có mặt cắt ngang về cơ bản là có dạng hình "  ", nên 
lượng chất dẻo dùng để đúc có thể được giảm bớt mà vẫn thực hiện được chức năng chống 
méo cho mặt ngoài của phích cắm, ngăn không cho chất dẻo bị tràn ở phần nối giữa đầu 
của bộ phận giữ cầu chì và phần thân trong quá trình polyvinyl clorua hóa rắn, và tách rời 
các dây dẫn (tức là tách rời các dây dẫn kim loại).  
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(11) 2145 
(21) 2-2012-00214 (51) 7 C07D  215/00 
(22) 27.09.2012 (43) 25.01.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.09.2012 

Viện Hóa sinh biển - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  (VN) (71) 
Số 18 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Văn Hùng (VN), Phạm Văn Cường  (VN), Đoàn Thị Mai Hương (VN), Lê 
Nguyễn Thành (VN), Nguyễn Thị Minh Hằng (VN), Trần Hữu Giáp (VN), Nguyễn 
Văn Tuyến  (VN), Châu Văn Minh  (VN) 

(54) Phương pháp tổng hợp piperaquin 
  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến phương pháp tổng hợp hợp chất piperaquin có công thức 

(I) qua 2 bước : bước thứ nhất là tổng hợp chất 7-clo-4-(piperazin-l- yl)quinolin có công 
thức (7) từ hợp chất 4,7-dicloquinolin có công thức (8) và piperazin có công thức (9), 
bước thứ 2 là sử dụng tác nhân phản ứng sulfonat như propan-1,3-diyl ditosylat có công 
thức (2) hoặc propan-1,3-diyl dimesylat có công thức (3) tác dụng với hợp chất 7-clo-4-
(piperazin-1-yl)quinolin có công thức (7) để tạo thành piperaquin có công thức (1). ưu 
điểm của phương pháp này là rút ngắn được một bước phản ứng so với nghiên cứu trước 
đây và sử dụng tác nhân sulfonat ít độc hại, dễ điều chế thay vì sử dụng tác nhân 
halogen độc hại khó nhập khẩu về Việt Nam, góp phần chủ động trong việc sản xuất 
piperaquin photphat làm nguyên liệu bào chế thuốc.  
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(11) 2146 
(21) 2-2012-00236 (51) 7 C01B  31/08,  31/16, C10B  57/06 
(22) 23.10.2012 (43) 25.01.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.10.2012 
(71) Công ty cổ phần Công nghệ năng lượng & Môi trường Nusa 

Việt Nam  (VN) 
Số nhà 24 ngõ 89 phố Xã Đàn, phường Phương Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

(72) Phạm Quang Khải (VN) 
(54) Phương pháp sản xuất than hoạt tính và thiết bị thực hiện 

phương pháp này 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến phương pháp sản xuất than hoạt tính từ nguyên liệu thực 

vật được chọn tư nhóm bao gồm vỏ trấu, tre. Phương pháp này bao gồm các bước : tẩm 
tác nhân hoạt hoá Na2CO3 vào cấu trúc sợi của nguyên liệu thực vật, sau đó, làm khô và 
nạp vào lò nung. Nhờ sử dụng tác nhân hoạt hoá natri cacbonat mà than hoạt tính sau 
khi rửa sẽ có thêm nhiều lỗ trống, có khối lượng riêng biểu kiến thấp do đã được tách 
SiO2, đồng thời phương pháp này còn có thể tái sử dụng một phần natri cacbonat và tạo 
ra một lượng lớn silic oxit, là sản phẩm có giá trị kinh tế cao. Ngoài ra, giải pháp hữu 
ích còn đề cập đến thiết bị dùng để thực hiện phương pháp này.  
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2147 (11) 
(21) 2-2012-00242 (51) 7 A24C  1/00,  5/34 
(22) 25.10.2012 (43) 25.01.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.10.2012 

Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH Một thành viên  (VN) (71) 
11/121 đường Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Phạm Hữu Nhân (VN), Bùi Huy Vũ (VN), Nguyễn Anh Hoàng (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị kiểm tra độ dồn sợi của điếu thuốc 

  (57)     Với mục đích giúp kiểm tra độ dồn sợi của điếu thuốc một cách chính xác, giải pháp tạo 
ra thiết bị kiểm tra độ dồn sợi của điếu thuốc. Thiết bị này bao gồm ống dẫn hướng để 
định ra đường di chuyển cho điếu thuốc cần kiểm tra có ngõ vào và ngõ ra, rãnh để chứa 
điếu thuốc cần kiểm tra gần ngõ vào, tấm cản lắp cách ngõ ra của ống dẫn hướng, nguồn 
khí nén cung cấp khí nén vào ngõ vào của ống dẫn hướng, bộ phận điều khiển cấp khí 
nén từ nguồn khí nén vào ống dẫn hướng theo kiểu định giờ, bộ phận này bao gồm van 
điện từ lắp vào đường dẫn khí nén từ nguồn khí nén vào ống dẫn hướng, bộ phận định 
giờ điều khiển thời gian cung cấp khí nén cửa van điện từ công tắc hành trình và cần 
điều khiển để điều khiển hoạt động van điện từ và bộ phận định giờ. Nhờ đó, khi cần 
điều khiển điều khiển mở công tắc hành trình, van điện từ mở ra cho phép khí nén được 
cung cấp vào ống dẫn hướng, thổi điếu thuốc chứa trong rãnh về phía tấm cản trong một 
khoảng thời gian do bộ phận định giờ định trước, chạm vào tấm cản và rơi xuống. Tiếp 
theo sau đó, điếu thuốc được kiểm tra độ dồn bằng cách do phần giấy vấn trống.  
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2148 (11) 
(21) 2-2012-00247 (51) 7 A01D  45/00 
(22) 29.10.2012 (43) 25.01.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.10.2012 

Cơ sở sản xuất cơ khí nông nghiệp Chín Nghĩa  (VN) (71) 
ấp 1, xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An 

(72) Bùi Hữu Nghĩa (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Máy thu hoạch đay 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề xuất máy thu hoạch đay gồm có: hệ thống di chuyển bằng bánh 
xích cao su và hộp số vô cấp thủy lực, hệ thống điều khiển bằng thủy lực như đã biết, 
khác biệt ở chỗ hai trục vít (1) lắp trên khung nâng (2) làm nhiệm vụ tách luống đỡ các 
cây đay vào hệ thống vận chuyển bằng băng tải (5) và các bộ xích - thanh gạt 
(6,7,8,9,10) nằm trên khung máy (13), bộ dao cắt gốc đay được lắp trên càng nâng (3), 
bộ dao cắt ngọn đay (11) nằm trên một trục lắp với xi lanh để điều chỉnh chiều cao cắt, 
buồng chứa đay có hai cửa xả lắp trên hai trục được điều chỉnh xoay mở cửa nhờ cánh 
tay đòn nối với xi lanh, đầu trên của hai trục nối liền với hai thanh chặn đay.  
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(11) 2149 
(21) 2-2012-00252 (51) 7 A42B  3/04,  3/28,  3/32 
(22) 05.11.2012 (43) 25.01.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.11.2012 

Công ty TNHH SUPERSTAR  (VN) (71) 
Số 170 Quốc lộ 1A, phường Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Lin Yu Chuan (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt (GIAVIET CO., LTD.) 

Mũ bảo hộ có khả năng tháo lắp các bộ phận cấu thành (54) 
  (57)    Giải pháp hữu ích đề xuất mũ bảo hộ có khả năng tháo lắp các bộ phận cấu thành (1) có 

kết cấu bao gồm vỏ mũ (20), bộ phận chụp (30) gắn tháo được với vỏ mũ (20), bộ phận 
điều chỉnh kích thước mũ (40) gắn tháo được với bộ phận chụp (30), dây giữ mũ (50) 
gắn tháo được vào vỏ mũ (20), và các phương tiện phát sáng (60) được bố trí ở phần đầu 
trước (20B) của vỏ mũ (20).  
Các nắp che (23) và nắp che (21) lần lượt có các đường thông khí thứ nhất (233) và 
đường thông khí thứ hai (211). Với kết cấu nêu trên, mũ (1) có thể nhanh chóng xả khí 
nóng ở trên đầu, lắp và tháo bộ phận chụp, bộ phận điều chỉnh và vỏ mũ ra khỏi nhau dễ 
dàng, thích ứng theo yêu cầu và tăng đáng kể độ an toàn cho người sử dụng.  
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pHần III 
 

đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 
 
 

(11) 20717 
(21) 3-2011-00585 (28) 01 
(54) Lịch để bàn (51) 19-03 
(22) 24.05.2011 (43) 25.01.2013 
(71) Hộ kinh doanh cá thể Thuật Liêm  (VN) 

820/50 Lê Lợi, phường 3, quận Gò Vấp, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Châu Thành Tuấn (VN) 
(55)  

 
 
 
 

      
 
 

                               1.1                                         1.2                                      1.3 
 

 

    
 
 

               1.4                1.5                                  1.6                                        1.7
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(11) 20718 
(21) 3-2011-01601 (28) 01 
(54) Cà kheo  (51) 21-01 
(22) 14.11.2011 (43) 25.01.2013 
(71) Nguyễn Văn Điển  (VN) 

Số 135, tổ 6, ấp Bình An, xã Bình Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang 
(72) Nguyên Văn Điển  (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 
 

                                             1.1                 1.2                 1.3               1.4 
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(11) 20719 
(21) 3-2011-01602 (28) 01 
(54) Xe đạp  (51) 12-11 
(22) 14.11.2011 (43) 25.01.2013 
(71) Nguyễn Văn Điển  (VN) 

Số 135, tổ 6, ấp Bình An, xã Bình Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang 
(72) Nguyễn Văn Điển  (VN) 
(55)  
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(11) 20720 
(21) 3-2012-00436 (28) 01 
(54) Giày thể thao (51) 02-04 
(22) 19.04.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Công ty cổ phần Động Lực  (VN) 

130 Hạ Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
(72) Ngô Phú Sơn (VN) 
(55)  
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(11) 20721 
(21) 3-2012-00541 (28) 01 
(54) Tấm kim loại định hình (51) 25-01 
(22) 07.05.2012 (43) 25.01.2013 
(30) 001966409-0001 21.12.2011 EM 
(71) Novo-Tech GmbH & Co. KG  (DE) 

Siªmnsstr. 31, 06449 Aschersleben, Germany 
(72) Holger Sasse (DE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 

1.1 
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(11) 20722 
(21) 3-2012-00579 (28) 01 
(54) Thang máy (51) 12-05 
(22) 14.05.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Công ty liên doanh FUJI-ALPHA  (VN) 

Khu công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 
(72) Nguyễn Tuấn Phương (VN), Lương Ngọc Vĩ (VN) 
(55)  
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(11) 20723 
(21) 3-2012-00599 (28) 01 
(54) Máy tập thể dục (51) 21-02 
(22) 18.05.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Công ty cổ phần Động Lực  (VN) 

130 Hạ Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  
(72) Ngô Phú Sơn (VN) 
(55)  
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(21) 3-2012-00787 (28) 01 
(54) Thùng gạo (51) 07-07 
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(71) Jirapatchr Rattanamastip  (TH) 
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(54) Nắp cống (51) 23-99 
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(71) Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ thương mại nhựa Huy 

Hoàng  (VN) 
Thôn Minh Nga, xã Văn Tự, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 

(72) Vũ Văn Thâu (VN) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
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(22) 26.06.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Công ty cổ phần Mỹ Kim Sài Gòn  (VN) 

P402, số 101 Mai Hắc Đế, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
(72) Nguyễn Anh Tú (VN) 
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(21) 3-2012-00878 (28) 01 
(54) Túi nôi di động (51) 06-13 
(22) 02.07.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Công ty TNHH nệm Vạn Thành  (VN) 

90/4 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP.  Hồ Chí Minh  
(72) Trương Khánh Long (VN) 
(55)  
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(21) 3-2012-00879 (28) 01 
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(71) Công ty TNHH nệm Vạn Thành  (VN) 
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(11) 20732 
(21) 3-2012-00888 (28) 01 
(54) Loa (51) 14-01 
(22) 04.07.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Chí 

Khoa  (VN) 
221-223 Thống Nhất, phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, 
tỉnh Ninh Thuận 

(72) Vũ Anh Tú (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
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(11) 20733 
(21) 3-2012-00899 (28) 01 
(54) Ghế (51) 06-01 
(22) 06.07.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Jirapatchr Rattanamastip  (TH) 

56/15 Somdejprajaowtaksin Road, Bukkhalo, Thouburi, Bangkok 10600, Thailand 
(72) Jirapatchr Rattanamastip  (TH) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
(55)  
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(11) 20734 
(21) 3-2012-00936 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 
(22) 13.07.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Công ty TNHH dược phẩm Khang Thái  (VN) 

87 Trần Não, phường Bình An, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Công ty TNHH dược phẩm Khang Thái  (VN) 
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(21) 3-2012-00953 (28) 04 
(54) Viên đá trang sức (51) 11-01 
(22) 16.07.2012 (43) 25.01.2013 
(30) 001975855-0008 16.01.2012 EM 
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(72) Jan Stuchlik (CZ) 
(74) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(54) Thanh định hình (51) 25-01 
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(71) Nguyễn Hoàng Chi  (VN) 

Số nhà 62, ngõ 192, tổ 13C, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Hoàng Chi  (VN) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
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(71) Nguyễn Hoàng Chi  (VN) 
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(21) 3-2012-00964 (28) 01 
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(21) 3-2012-00965 (28) 01 
(54) Thanh định hình (51) 25-01 
(22) 18.07.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Nguyễn Hoàng Chi  (VN) 
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(22) 18.07.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Nguyễn Hoàng Chi  (VN) 

Số nhà 62, ngõ 192, tổ 13C, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
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(21) 3-2012-00977 (28) 01 
(54) Cabin xe tải (51) 12-16 
(22) 19.07.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Công ty TNHH T&T Motor  (VN) 

314 đường Phố Huế, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
(72) Mai Xuân Sơn (VN) 
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(54) Vỏ bảo vệ dây curoa của 

máy nén khí 
(51) 15-02 

(22) 19.07.2012 (43) 25.01.2013 
(30) 001979105 20.01.2012 EM 
(71) ABAC ARIA COMPRESSA S.p.A.  (IT) 

Via Cristoforo Colombo 3, I-10070 Robassomero (Torino) Italy 
(72) Alessandro PAGLIARIN (IT) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(55)  
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(11) 20744 
(21) 3-2012-01018 (28) 01 
(54) Giá đỡ ống (51) 08-08 
(22) 26.07.2012 (43) 25.01.2013 
(71) WATERTEC (MALAYSIA) SDN BHD  (MY) 

Lot 6 Jalan Halba 16/16, Section 16, 40200 Shah Alam, Selangor, Malaysia 
(72) Mohd Azizi Bin Remli (MY), Low Han Sin (MY) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 20745 
(21) 3-2012-01042 (28) 01 
(54) Thanh nhôm cửa cuốn (51) 25-01 
(22) 30.07.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Công ty cổ phần Tâm Gia  (VN) 

Số 1 ngách 96/38 phố Thượng Thanh, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành 
phố Hà Nội 

(72) Vương Ngọc Tuyên (VN), Phạm Văn Hùng (VN), Phạm Văn Hùng (VN) 
(55)  
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(21) 3-2012-01064 (28) 01 
(54) ổ cắm kéo dài (51) 13-03 
(22) 03.08.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Công ty TNHH JUNSUN Việt Nam  (VN) 

49/40/20-22 Trịnh Đình Trọng, phường Phú Trung, quận Tân Phú, TP .  Hồ Chí Minh 
(72) Bành Chấn Phát (VN) 
(55)  
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(11) 20747 
(21) 3-2012-01078 (28) 01 
(54) Bộ phận máy đóng đinh (51) 15-99 
(22) 07.08.2012 (43) 25.01.2013 
(30) 001990342-0003 10.02.2012 EM 
(71) Joh. Friedrich Behrens AG  (DE) 

Bogenstrasse 43-45, 22926 Ahrensburg, Germany 
(72) Tobias Fischer-Zernin (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(55)  
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(11) 20748 
(21) 3-2012-01093 (28) 01 
(54) Loa (51) 14-01 
(22) 09.08.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Công ty TNHH một thành viên truyền thông HTB  (VN) 

1A 227/3 ấp 1 Vĩnh Lộc, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Văn Tùng  (VN) 
(74) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
(55)  
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(21) 3-2012-01132 (28) 01 
(54) Xe điện đồ chơi (51) 21-03 
(22) 14.08.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Công ty TNHH sản xuất đồ chơi Mạnh Dung  (VN) 

1333/18 Nguyễn Duy Trinh, khu phố Phước Lai, phường Long Trường, quận 9, TP.  Hồ 
Chí Minh  

(72) Trần Tuấn Mạnh (VN) 
(55)  
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(11) 20779 
(21) 3-2012-01305 (28) 01 
(54) Thiết bị lọc nước (51) 23-01 
(22) 18.09.2012 (43) 25.01.2013 
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(11) 20780 
(21) 3-2012-01308 (28) 01 
(54) Đèn máy may (51) 15-06 
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(71) Công ty TNHH thương mại dịch vụ Song Hành  (VN) 
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(72) Văn Quốc Tuấn (VN) 
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Brown Boveri Strasse 6, CH-5400 Baden, Switzerland 
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(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 

     
 

                                                 1.1                       1.2                    1.3 
 

     
 

                                  1.4                1.5                 1.6               1.7                1.8 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 

 

 
467 

(11) 20783 
(21) 3-2012-01323 (28) 01 
(54) Ghế (51) 06-01 
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(11) 20784 
(21) 3-2012-01324 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 
(22) 21.09.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Công ty TNHH Arysta LifeScience Việt Nam  (VN) 

Số 26, đường 26, khu công nghiệp Sóng Thần II, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương 
(72) Trần Đức Văn (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
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(22) 21.09.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Công ty TNHH Arysta LifeScience Việt Nam  (VN) 

Số 26, đường 26, khu công nghiệp Sóng Thần II, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương  
(72) Trần Đức Văn (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
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Số 26, đường 26, khu công nghiệp Sóng Thần II, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương  
(72) Trần Đức Văn (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
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(71) Công ty TNHH Arysta LifeScience Việt Nam  (VN) 

Số 26, đường 26, khu công nghiệp Sóng Thần II, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương  
(72) Trần Đức Văn (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
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(11) 20788 
(21) 3-2012-01337 (28) 01 
(54) Vỏ thiết bị điện (51) 14-03 
(22) 24.09.2012 (43) 25.01.2013 
(30) 2012-016814 13.07.2012 JP 
(71) ELECOM CO., LTD.  (JP) 

1-1 Fushimi-machi 4-chome Chuoku, Osaka, Japan 
(72) Hirohito Orihara (JP) 
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(21) 3-2012-01338 (28) 01 
(54) Giá đỡ thiết bị điện (51) 14-99 
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(71) ELECOM CO., LTD.  (JP) 
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(21) 3-2012-01340 (28) 01 
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(11) 20791 
(21) 3-2012-01349 (28) 01 
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(71) Honda Motor Co., Ltd.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan 
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(11) 20792 
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(22) 25.09.2012 (43) 25.01.2013 
(30) 2012-006830 26.03.2012 JP 
(71) Honda Motor Co., Ltd.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan 
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(21) 3-2012-01351 (28) 01 
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(51) 12-16 

(22) 25.09.2012 (43) 25.01.2013 
(30) 2012-006829 26.03.2012 JP 
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1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan 
(72) Sirasit Phutrakool  (TH), Charnchai Jarngprasert (TH) 
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(11) 20794 
(21) 3-2012-01357 (28) 01 
(54) Máy tính bảng (51) 14-02 
(22) 26.09.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Công ty TNHH đầu tư phát triển công nghệ ngôi nhà thông 

minh  (VN) 
P105, B12, tập thể Kim Liên, phường Kim Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(72) Hoàng Mạnh Cường (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
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(11) 20795 
(21) 3-2012-01358 (28) 01 
(54) Thiết bị làm sạch nước (51) 23-01 
(22) 26.09.2012 (43) 25.01.2013 
(30) 002016378-0001 28.03.2012 EM 
(71) Unilever N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The Netherlands 
(72) Roshni CHATTERJEE (IN), Michael Victor Rodney FOLEY (IN), Anil HANKARE 
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(11) 20796 
(21) 3-2012-01365 (28) 01 
(54) Lọ mực (51) 09-01 
(22) 26.09.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long  (VN) 

Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Cô Gia Thọ (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 20797 
(21) 3-2012-01366 (28) 01 
(54) Lọ mực (51) 09-01 
(22) 26.09.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long  (VN) 

Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Cô Gia Thọ (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 20798 
(21) 3-2012-01370 (28) 01 
(54) Bao gói băng vệ sinh (51) 09-05 
(22) 21.09.2011 (43) 25.01.2013 
(71) Công ty cổ phần DIANA  (VN) 

Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, đường Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(72) Đỗ Anh Tú (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
(55)  
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(11) 20799 
(21) 3-2012-01374 (28) 01 
(54) Chóa đèn (51) 26-05, 26-05 
(22) 28.09.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Công ty TNHH SEMIVINA  (VN) 

Số 48 đường số 6, KCN VSIP II, phường Hoà Phú, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương 

(72) Lee Seok Jae (KR) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(55)  
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(11) 20800 
(21) 3-2012-01376 (28) 01 
(54) Ghế (51) 06-01 
(22) 01.10.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Công ty cổ phần sản xuất nhựa Duy Tân  (VN) 

298 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.  Hồ Chí Minh  
(72) Nguyễn Bá Lâm (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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(11) 20801 
(21) 3-2012-01377 (28) 01 
(54) Ghế (51) 06-01 
(22) 01.10.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Công ty cổ phần sản xuất nhựa Duy Tân  (VN) 

298 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.  Hồ Chí Minh  
(72) Nguyễn Bá Lâm (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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(11) 20802 
(21) 3-2012-01380 (28) 01 
(54) Gầu ngoạm thủy lực (51) 15-04 
(22) 02.10.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Công ty CP phát triển Đức Mạnh  (VN) 

Tổ 4, khu 1A, Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 
(72) Trần Văn Bẩy (VN), Trần Văn Thiện (VN) 
(55)  
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(11) 20803 
(21) 3-2012-01383 (28) 01 
(54) Dụng cụ trải keo dán nền 

gạch 

(51) 08-05 

(22) 02.10.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên keo xây dựng 

CEMENTECH VINA  (VN) 
112/15 Phan Xích Long, phường 2, quận Phú Nhuận, TP.  Hồ Chí Minh 

(72) Đoàn Thanh Phương (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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(11) 20804 
(21) 3-2012-01385 (28) 01 
(54) Bình chứa (51) 09-01 
(22) 03.10.2012 (43) 25.01.2013 
(71) KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (JP) 

4-10, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka Japan 
(72) Hiromi EGUCHI (JP), Hiroshi FURUKAWA (JP), Daisaku NAGAIKE (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
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(11) 20805 
(21) 3-2012-01392 (28) 01 
(54) ¤ tô đồ chơi (51) 21-01 
(22) 04.10.2012 (43) 25.01.2013 
(30) 29/428458 31.07.2012 US 
(71) Innovation First, Inc.  (US) 

1519 Interstate 30 West, Greenville, TX 75402 
(72) Robert H,Mimlitch, III (US), David A.Norman  (US), Raul Olivera (US), Douglas 

Galletti (US), Gregory Lavender (US), Gregory Needel (US), Jeffrey Russell Waegelin 
(US) 
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(11) 20806 
(21) 3-2012-01393 (28) 01 
(54) ¤ tô đồ chơi (51) 21-01 
(22) 04.10.2012 (43) 25.01.2013 
(30) 29/418208 13.04.2012 US 
(71) Innovation First, Inc.  (US) 

1519 Interstate 30 West, Greenville, TX 75402 
(72) Robert H,Mimlitch, III (US), David A.Norman  (US), Raul Olivera (US), Douglas 
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(11) 20807 
(21) 3-2012-01402 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 
(22) 04.10.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Hương  (VN) 

Số 1 đường Lê Đức Thọ, khu phố 2, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Văn Hà (VN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(55)  
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(11) 20808 
(21) 3-2012-01408 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 
(22) 05.10.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Cơ sở Thanh Tùng  (VN) 

ấp Thạnh Tân, xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh  
(72) Phạm Thị Kiều Oanh (VN) 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(55)  
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(11) 20809 
(21) 3-2012-01409 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 
(22) 05.10.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Cơ sở Thanh Tùng  (VN) 

ấp Thạnh Tân, xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh  
(72) Phạm Thị Kiều Oanh (VN) 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(55)  
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(11) 20810 
(21) 3-2012-01410 (28) 01 
(54) Kẹo (51) 01-01 
(22) 05.10.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Cơ sở Nguyễn Chí Ba  (VN) 

Thôn Minh Hiệp 2, xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Chí Ba  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 20811 
(21) 3-2012-01411 (28) 01 
(54) Dụng cụ đóng dấu kiểu 

trục lăn 

(51) 19-02 

(22) 05.10.2012 (43) 25.01.2013 
(71) PLUS CORPORATION  (JP) 

4-1-28, Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japan 
(72) Satoru ONO (JP), Hideyuki KITAMURA (JP), Shoichi SOMA (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 20812 
(21) 3-2012-01412 (28) 03 
(54) Hộp (51) 09-03 
(22) 08.10.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Công ty giấy Tissue Sông Đuống - Tổng công ty giấy VN (Công ty 

TNHH)  (VN) 
672 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, thành phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Văn Quân (VN) 
(55)  
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(11) 20813 
(21) 3-2012-01416 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 
(22) 08.10.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Công ty giấy Tissue Sông Đuống - Tổng công ty giấy Việt Nam 

(Công ty TNHH)  (VN) 
672 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, thành phố Hà Nội  

(72) Nguyễn Văn Quân (VN) 
(55)  
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(11) 20814 
(21) 3-2012-01417 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 
(22) 08.10.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Công ty giấy Tissue Sông Đuống - Tổng công ty giấy Việt Nam 

(Công ty TNHH)  (VN) 
672 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, thành phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Văn Quân (VN) 
(55)  
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(11) 20815 
(21) 3-2012-01418 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 
(22) 08.10.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Công ty giấy Tissue Sông Đuống - Tổng công ty giấy Việt Nam 

(Công ty TNHH)  (VN) 
672 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, thành phố Hà Nội  

(72) Nguyễn Văn Quân (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 
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(11) 20816 
(21) 3-2012-01419 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 
(22) 08.10.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Công ty giấy Tissue Sông Đuống - Tổng công ty giấy Việt Nam 

(Công ty TNHH)  (VN) 
672 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, thành phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Văn Quân (VN) 
(55)  
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(11) 20817 
(21) 3-2012-01422 (28) 01 
(54) Xe đẩy (51) 12-02 
(22) 08.10.2012 (43) 25.01.2013 
(71) CHANG, WEN-TUNG  (TW) 

No.10-1, Chelutou Rd., Jiaoxi Township, Yilan County 262, Taiwan 
(72) CHANG, WEN-TUNG (TW) 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(55)  
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(11) 20818 
(21) 3-2012-01423 (28) 01 
(54) Xe đẩy (51) 12-02 
(22) 08.10.2012 (43) 25.01.2013 
(71) CHANG, WEN-TUNG  (TW) 

No.10-1, Chelutou Rd., Jiaoxi Township, Yilan County 262, Taiwan 
(72) CHANG, WEN-TUNG  (TW) 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(55)  
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(11) 20819 
(21) 3-2012-01426 (28) 02 
(54) Đèn chiếu sáng (51) 26-05 
(22) 09.10.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Lâm Phúc Khang  (VN) 

18/8 Lý Thường Kiệt, phường 9, quận Tân Bình, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Lâm Phúc Khang (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 
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(11) 20820 
(21) 3-2012-01442 (28) 01 
(54) Bao gói (51) 09-05 
(22) 10.10.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Công ty TNHH White Glove  (VN) 

Số 2, khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 
(72) PEE HYUN GYU (KR) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 
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(11) 20821 
(21) 3-2012-01443 (28) 01 
(54) Thiết bị gọi phục vụ (51) 10-06 
(22) 10.10.2012 (43) 25.01.2013 
(30) 30-2012-0016972 10.04.2012 KR 
(71) CHUNG, Sang Min  (KR) 

104-503 Ssangyong Yega Apt., 902-8 Dogok 1-dong, Gangnam-gu, Seoul 135-271 
Republic of Korea 

(72) CHUNG, Sang Min  (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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(11) 20822 
(21) 3-2012-01461 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 
(22) 12.10.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chế biến dừa 

Lương Quíi  (VN) 
Lô CN7 8743 Ha, khu công nghiệp nước thải, khu công nghiệp An Hiệp, ấp Thuận 
Điền, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre 

(72) Cù Văn Thành (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 
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(11) 20823 
(21) 3-2012-01462 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 
(22) 12.10.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chế biến dừa 

Lương Quíi  (VN) 
Lô CN7 8743 Ha, khu công nghiệp nước thải, khu công nghiệp An Hiệp, ấp Thuận 
Điền, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre 

(72) Cù Văn Thành (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 
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(11) 20824 
(21) 3-2012-01463 (28) 01 
(54) Bao gói (51) 09-05 
(22) 15.10.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Hộ cá thể Hồng Vân  (VN) 

Số 52/1 ấp 1, xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre 
(72) Phạm Thanh Nhựt (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 
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(11) 20825 
(21) 3-2012-01466 (28) 01 
(54) Hộp đựng sản phẩm (51) 09-03 
(22) 15.10.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Công ty cổ phần dược phẩm Linh Đạt  (VN) 

Km31+500, quốc lộ 5A, xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 
(72) Nguyễn Trọng Điện (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh (SUNRISE IP CO.,LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 
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(11) 20826 
(21) 3-2012-01468 (28) 01 
(54) áo mưa liền quần (51) 02-02 
(22) 15.10.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Công ty TNHH xây dựng thương mại dịch vụ sản xuất - xuất nhập 

khẩu Quang Vinh  (VN) 
2900 Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, TP.  Hồ Chí Minh 

(72) Lê Thị Thu Nga (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 
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(11) 20827 
(21) 3-2012-01469 (28) 01 
(54) Vòi chậu rửa (51) 23-01 
(22) 15.10.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Công ty TNHH sản xuất Lixil Inax Đà Nẵng  (VN) 

Lô 8, khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam  
(72) Nguyễn Đình Công (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(55)  
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(11) 20828 
(21) 3-2012-01470 (28) 01 
(54) Vòi chậu rửa (51) 23-01 
(22) 15.10.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Công ty TNHH sản xuất Lixil Inax Đà Nẵng  (VN) 

Lô 8, khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam  
(72) Nguyễn Đình Công (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 
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(11) 20829 
(21) 3-2012-01471 (28) 01 
(54) Vòi sen tắm (51) 23-01 
(22) 15.10.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Công ty TNHH sản xuất Lixil Inax Đà Nẵng  (VN) 

Lô 8, khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam  
(72) Nguyễn Đình Công (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 
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(11) 20830 
(21) 3-2012-01472 (28) 01 
(54) Vòi chậu rửa (51) 23-01 
(22) 15.10.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Công ty TNHH sản xuất Lixil Inax Đà Nẵng  (VN) 

Lô 8, khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam  
(72) Nguyễn Đình Công (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 
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(11) 20831 
(21) 3-2012-01474 (28) 01 
(54) Xe đạp (51) 12-11 
(22) 16.10.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Công ty cổ phần kinh đô Thăng Long  (VN) 

Số 8 ngõ 443 phố Đội Cấn, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
(72) Tống Thành Nam (VN) 
(55)  
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(11) 20832 
(21) 3-2012-01477 (28) 01 
(54) Cách điện đứng (51) 13-03 
(22) 17.10.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Công ty cổ phần thiết bị điện Tuấn Ân  (VN) 

71 Tên Lửa, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Huỳnh Tuấn Ân (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                                                            1.1                             1.2 
 
 

     
 
 

                              1.3                           1.4                            1.5                      1.6 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 

 

 
520 

   
 
 

                                                         1.7                                    1.8 
 
 

    
 
 

                           1.9                                 1.10                            1.11                      1.12 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 
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(11) 20833 
(21) 3-2012-01483 (28) 01 
(54) Thẻ (51) 19-08 
(22) 18.10.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Công ty cổ phần Home Mart  (VN) 

Số 83 Điểu Ông, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước  
(72) Bùi Xuân Biên (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 20834 
(21) 3-2012-01484 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 
(22) 18.10.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Công ty cổ phần ACECOOK Việt Nam  (VN) 

Lô II-3 và II-5, đường số 11, khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân Phú, TP.  
Hồ Chí Minh 

(72) Hoàng Cao Trí (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 
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(11) 20835 
(21) 3-2012-01485 (28) 02 
(54) Bao gói (51) 09-05 
(22) 18.10.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Công ty cổ phần ACECOOK Việt Nam  (VN) 

Lô II-3 và II-5, đường số 11, khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân Phú, TP.  
Hồ Chí Minh 

(72) Hoàng Cao Trí (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 
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(11) 20836 
(21) 3-2012-01494 (28) 01 
(54) Rổ nhựa (51) 07-07 
(22) 19.10.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Công ty TNHH sản xuất - thương mại và dịch vụ Lê Trần  (VN) 

39/25-27 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, phường Tân Phú, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Trần Vũ Lê (VN) 
(55)  
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(11) 20837 
(21) 3-2012-01498 (28) 01 
(54) Túi đựng gạo (51) 09-05 
(22) 19.10.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Công ty TNHH một thành viên gạo sạch  (VN) 

70 đường 332 Chánh Hưng, phường 5, quận 8, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Huỳnh út Phi Châu (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 
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(11) 20838 
(21) 3-2012-01503 (28) 01 
(54) Máy lọc nước (51) 23-01 
(22) 19.10.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Rite2Water Co., Ltd.  (TW) 

No. 193, Sec. 1, Zhongqing Rd., Daya Dist., Taichung City 428, Taiwan  
(72) Chung-Yen Tseng (TW) 
(74) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự (INVESTPRO & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 20839 
(21) 3-2012-01505 (28) 01 
(54) Thiệp cưới (51) 19-01 
(22) 22.10.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Công ty TNHH thiệp Đức Quyền  (VN) 

34-36-38-40 đường 3122 Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, TP.  Hồ Chí Minh  
(72) Ngô Đức Quyền (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 
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(11) 20840 
(21) 3-2012-01506 (28) 01 
(54) Thiệp cưới (51) 19-01 
(22) 22.10.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Công ty TNHH thiệp Đức Quyền  (VN) 

34-36-38-40 đường 3122 Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, TP.  Hồ Chí Minh  
(72) Ngô Đức Quyền (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 
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(11) 20841 
(21) 3-2012-01507 (28) 01 
(54) Thiệp cưới (51) 19-01 
(22) 22.10.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Công ty TNHH thiệp Đức Quyền  (VN) 

34-36-38-40 đường 3122 Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, TP.  Hồ Chí Minh  
(72) Ngô Đức Quyền (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 
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(11) 20842 
(21) 3-2012-01508 (28) 01 
(54) Thiệp cưới (51) 19-01 
(22) 22.10.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Công ty TNHH thiệp Đức Quyền  (VN) 

34-36-38-40 đường 3122 Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, TP.  Hồ Chí Minh  
(72) Ngô Đức Quyền (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 
 

                                         1.1                                                            1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 
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(11) 20843 
(21) 3-2012-01509 (28) 01 
(54) Thiệp cưới (51) 19-01 
(22) 22.10.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Công ty TNHH thiệp Đức Quyền  (VN) 

34-36-38-40 đường 3122 Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, TP.  Hồ Chí Minh  
(72) Ngô Đức Quyền (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 
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(11) 20844 
(21) 3-2012-01510 (28) 01 
(54) Thiệp cưới (51) 19-01 
(22) 22.10.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Công ty TNHH thiệp Đức Quyền  (VN) 

34-36-38-40 đường 3122 Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, TP.  Hồ Chí Minh  
(72) Ngô Đức Quyền (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 
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(11) 20845 
(21) 3-2012-01511 (28) 01 
(54) Thiệp cưới (51) 19-01 
(22) 22.10.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Công ty TNHH thiệp Đức Quyền  (VN) 

34-36-38-40 đường 3122 Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, TP.  Hồ Chí Minh  
(72) Ngô Đức Quyền (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 
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(11) 20846 
(21) 3-2012-01514 (28) 01 
(54) Bộ phận chuyển nhiệt máy 

điều hòa 

(51) 23-04 

(22) 22.10.2012 (43) 25.01.2013 
(30) ZL2012301302 47.7 25.04.2012 CN 
(71) Toshiba Carrier Corporation  (JP) 

23-17 Takanawa 3-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan  
(72) Hirofumi YAMAUCHI (JP), Kazuhisa SATO (JP), Hiroyuki NIWA (JP), Takamasa 

OKUMA (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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(11) 20847 
(21) 3-2012-01515 (28) 01 
(54) Bao gói đựng băng vệ sinh (51) 09-05 
(22) 22.10.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Công ty cổ phần thương mại Chiềng Mai  (VN) 

Thôn Vạn Khoảnh, xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định 
(72) Trần Văn Tuệ (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 20848 
(21) 3-2012-01516 (28) 03 
(54) Thiết bị hút mùi (51) 23-04 
(22) 22.10.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Ariafina Kabusbiki Kaisha  (JP) 

1-9, Fuchinobe 2-chome, Chuo-ku, Sagamihara-shi, Kanagawa-ken, Japan 
(72) Keiichi KASHIMURA (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 
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(11) 20849 
(21) 3-2012-01519 (28) 03 
(54) Túi đựng chè (51) 09-05 
(22) 23.10.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Công ty TNHH chè Hằng Nga  (VN) 

Tổ 2, khu 1, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  
(72) Nguyễn Thị Nga (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO IP CO., LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 
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(11) 20850 
(21) 3-2012-01520 (28) 01 
(54) Túi đựng chè (51) 09-05 
(22) 23.10.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Công ty TNHH chè Hằng Nga  (VN) 

Tổ 2, khu 1, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  
(72) Nguyễn Thị Nga (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO IP CO., LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 
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(11) 20851 
(21) 3-2012-01521 (28) 01 
(54) Hộp đựng thuốc (51) 09-03 
(22) 23.10.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Công ty cổ phần dược liệu & vật tư y tế Hải Phòng  (VN) 

Số nhà 31/51 Phạm Tử Nghi, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng 
(72) Nguyễn Mạnh Thắng (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 
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(11) 20852 
(21) 3-2012-01532 (28) 01 
(54) Bao gói kẹo lạc (51) 09-03 
(22) 26.10.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Nguyễn Văn Thăng  (VN) 

Số 18/01/170 đường Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành 
phố Hải Phòng 

(72) Nguyễn Văn Thăng  (VN) 
(74) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư (CONCETTI) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 
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(11) 20853 
(21) 3-2012-01534 (28) 01 
(54) Bao gói sản phẩm (51) 09-05 
(22) 26.10.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Chiến Thắng  (VN) 

Xóm Mít, thôn Đông Ngàn, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Anh Chiến (VN) 
(74) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư (CONCETTI) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 
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(11) 20854 
(21) 3-2012-01538 (28) 02 
(54) Bao gói đựng chả cá (51) 09-05 
(22) 29.10.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại Kiến Tường Việt Food  (VN) 

Tổ 14, khu vực 2, thị trấn Thứ Ba, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang 
(72) Nguyễn Kiến Tánh (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 
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(11) 20855 
(21) 3-2012-01539 (28) 01 
(54) Bao gói đựng tiêu (51) 09-05 
(22) 29.10.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Hợp tác xã Tân Anh  (VN) 

Tổ 2, ấp Rạch Vẹm, xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang 
(72) Nguyễn Thị Kim Anh (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 
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(11) 20856 
(21) 3-2012-01540 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 
(22) 30.10.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Công ty TNHH xuất nhập khẩu Việt Cam Phát  (VN) 

Tổ 6 khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang 
(72) Phan Thanh Bườn (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO & 

ASSOCIATES CO.,LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 
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(11) 20857 
(21) 3-2012-01541 (28) 01 
(54) Bao bì (51) 09-05 
(22) 30.10.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Công ty TNHH xuất nhập khẩu Việt Cam Phát  (VN) 

Tổ 6 khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang  
(72) Phan Thanh Bườn (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO & 

ASSOCIATES CO.,LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 
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(11) 20858 
(21) 3-2012-01542 (28) 01 
(54) Bao gói sản phẩm (51) 09-05 
(22) 30.10.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Chiến Thắng  (VN) 

Xóm Mít, thôn Đông Ngàn, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Anh Chiến (VN) 
(74) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư (CONCETTI) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 
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(11) 20859 
(21) 3-2012-01544 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 
(22) 31.10.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Công ty TNHH một thành viên mỹ phẩm Mỹ Hạnh  (VN) 

Số 240, tổ 6, ấp Long Hạ, xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang  
(72) Lê Thị Lành (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 

 

 
551 

(11) 20860 
(21) 3-2012-01545 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 
(22) 31.10.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Công ty TNHH một thành viên mỹ phẩm Mỹ Hạnh  (VN) 

Số 240, tổ 6, ấp Long Hạ, xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang  
(72) Lê Thị Lành (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 
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(11) 20861 
(21) 3-2012-01546 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 
(22) 31.10.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Công ty TNHH một thành viên mỹ phẩm Mỹ Hạnh  (VN) 

Số 240, tổ 6, ấp Long Hạ, xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang  
(72) Lê Thị Lành (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 

 

 
553 

(11) 20862 
(21) 3-2012-01547 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 
(22) 31.10.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Công ty TNHH một thành viên mỹ phẩm Mỹ Hạnh  (VN) 

Số 240, tổ 6, ấp Long Hạ, xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang  
(72) Lê Thị Lành (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 
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(11) 20863 
(21) 3-2012-01548 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 
(22) 31.10.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Công ty TNHH một thành viên mỹ phẩm Mỹ Hạnh  (VN) 

Số 240, tổ 6, ấp Long Hạ, xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang  
(72) Lê Thị Lành (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 
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(11) 20864 
(21) 3-2012-01551 (28) 01 
(54) Máy xông khí dung (51) 24-04 
(22) 31.10.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Rossmax international Ltd.  (TW) 

12F, No. 189, Kang Chien Road, Taipei 114, Taiwan 
(72) Li, Tai Ling (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 20865 
(21) 3-2012-01562 (28) 01 
(54) Máy hút bụi (51) 15-05 
(22) 01.11.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Lê Việt Hưng  (VN) 

14 Lưu Hữu Phước, phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 
(72) Lê việt Hưng  (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 
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(11) 20866 
(21) 3-2012-01569 (28) 01 
(54) Lớp lót mũ bảo hiểm (51) 02-03 
(22) 01.11.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Hộ kinh doanh cơ sở Đức Huy  (VN) 

A6/177 ấp 1, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Trần Bôi Kín (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 20867 
(21) 3-2012-01570 (28) 01 
(54) Thùng nhựa (51) 07-07 
(22) 02.11.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Gia Việt  (VN) 

06 đường 65, phường Thảo Điền, quận 2, tp.  Hồ Chí Minh 
(72) Đoàn Thẩm Cương (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện (IPACO.,LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 

 

 
559 

(11) 20868 
(21) 3-2012-01571 (28) 01 
(54) Thiết bị thử nghiệm kéo nén (51) 10-05 
(22) 02.11.2012 (43) 25.01.2013 
(71) 1. Huỳnh Nguyễn Dũng  (VN) 

15/35 khu phố 5, đường 8, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9, TP.  Hồ Chí Minh 
2. Trần Ngọc Quang Triều  (VN) 
100/10D, đường Quang Trung, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9, TP.  Hồ Chí Minh 
3. Mai Tiến Hậu  (VN) 
15/35 khu phố 5, đường số 8, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9, TP.  Hồ Chí Minh 
4. Nguyễn Ngọc Trai  (VN) 
Đường số 1, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.  Hồ Chí Minh 
5. Nguyễn Văn Hồng  (VN) 
59A Trần Bình Trọng, phường 1, quận 5, TP.  Hồ Chí Minh 

(72) Huỳnh Nguyễn Dũng  (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 

 

 
560 

(11) 20869 
(21) 3-2012-01572 (28) 01 
(54) Máy bừa (51) 15-03 
(22) 02.11.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Yanmar Co., Ltd.  (JP) 

1-9, Tsurunocho, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 530-8311, Japan 
(72) Hiromitsu HAYATA (JP), Taisei SUGIMURA (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 

 

 
561 

(11) 20870 
(21) 3-2012-01573 (28) 01 
(54) Chai nước hoa (51) 09-01 
(22) 02.11.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại xuất nhập 

khẩu Quang Tiến  (VN) 
42/34 đường 702 Hồng Bàng, phường 1, quận 11, TP.  Hồ Chí Minh 

(72) Đoàn Văn Tích (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
(55)  

 
 
 
 

     
 
 

                                 1.1                                   1.2                                        1.3 
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công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 

 

 
562 

(11) 20871 
(21) 3-2012-01574 (28) 01 
(54) Bao bì (51) 09-05 
(22) 02.11.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Công ty cổ phần công nghiệp thực phẩm An Đông  (VN) 

Khu công nghiệp Trường An, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Viết Đoàn (VN) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 

 

 
563 

(11) 20872 
(21) 3-2012-01575 (28) 01 
(54) Két đựng chai (51) 09-04 
(22) 02.11.2012 (43) 25.01.2013 
(30) 40 2012 002 345.0 16.05.2012 DE 
(71) Schoeller Arca Systems GmbH  (DE) 

Sacktannen 1, 19057 - Schwerin, Germany 
(72) Richard Kellerer (DE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 

 

 
564 

(11) 20873 
(21) 3-2012-01576 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 
(22) 02.11.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Giang Ngọc Đức  (VN) 

65/27 Phú Thọ, phường 1, quận 11, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Giang Ngọc Đức  (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 

 

 
565 

(11) 20874 
(21) 3-2012-01581 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 
(22) 05.11.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại Thái Hoa TH  (VN) 

ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 
(72) Lê Hữu Phước (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 

 

 
566 

(11) 20875 
(21) 3-2012-01585 (28) 01 
(54) Bao gói (51) 09-05 
(22) 06.11.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn VICO  (VN) 

Số 94 đường 208, xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng 
(72) Nguyễn Mộng Lân (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 
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(11) 20876 
(21) 3-2012-01586 (28) 02 
(54) áo (51) 02-02 
(22) 05.11.2010 (43) 25.01.2013 
(30) 29/361259 07.05.2010 US 
(71) Columbia Sportswear North America, Inc.  (US) 

14375 NW Science Park Drive, Portland, OR 97229, United States of America 
(72) Mike Gaeir (US), Joe Boyle (US) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 
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công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 

 

 
569 

(11) 20877 
(21) 3-2012-01587 (28) 02 
(54) áo (51) 02-02 
(22) 05.11.2010 (43) 25.01.2013 
(30) 29/361259 07.05.2010 US 
(71) Columbia Sportswear North America, Inc.  (US) 

14375 NW Science Park Drive, Portland, OR 97229, United States of America 
(72) Mike Gaeir (US), Joe Boyle (US) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 
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công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 

 

 
571 

(11) 20878 
(21) 3-2012-01588 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 
(22) 06.11.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Công ty TNHH một thành viên cơ khí nông nghiệp thương mại và 

đầu tư Mekong  (VN) 
B15, khu đô thị Nam Khang, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An 

(72) Lương Phú Hoàng Nhật (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 

 

 
572 

(11) 20879 
(21) 3-2012-01589 (28) 01 
(54) Kính mũ bảo hiểm (51) 02-03 
(22) 06.11.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Hộ kinh doanh cơ sở Đức Huy  (VN) 

A6/177 ấp 1, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Trần Bôi Kín (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 

 

 
573 

(11) 20880 
(21) 3-2012-01590 (28) 01 
(54) Thiết bị lọc nước (51) 23-01 
(22) 06.11.2012 (43) 25.01.2013 
(30) 002037812-0001 07.05.2012 EM 
(71) Unilever N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The Netherlands 
(72) Arunima GUPTA (IN), Sheetalkumar Shripal HITTALKERI (IN), Ameya Sudhir 

NABAR (IN), Uttara NARAYANAN (IN) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 

 

 
574 

(11) 20881 
(21) 3-2012-01591 (28) 01 
(54) Bình (51) 09-01 
(22) 07.11.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Gia Việt  (VN) 

06 đường 65, phường Thảo Điền, quận 2, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Đoàn Thẩm Cương (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện (IPACO.,LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 

 

 
575 

(11) 20882 
(21) 3-2012-01595 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 
(22) 07.11.2012 (43) 25.01.2013 
(71) UNZA INTERNATIONAL LIMITED  (VG) 

Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road Town, Tortola, British Virgin Islands 
(72) Nguyễn Phi Chân (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL (ALIATLEGAL CO., LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 

 

 
576 

(11) 20883 
(21) 3-2012-01596 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 
(22) 07.11.2012 (43) 25.01.2013 
(71) UNZA INTERNATIONAL LIMITED  (VG) 

Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road Town, Tortola, British Virgin Islands  
(72) Nguyễn Phi Chân (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL (ALIATLEGAL CO., LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 

 

 
577 

(11) 20884 
(21) 3-2012-01597 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 
(22) 07.11.2012 (43) 25.01.2013 
(71) UNZA INTERNATIONAL LIMITED  (VG) 

Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road Town, Tortola, British Virgin Islands  
(72) Nguyễn Phi Chân (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL (ALIATLEGAL CO., LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

       
 
 

                            1.1                         1.2                         1.3                  1.4             1.5 
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công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 

 

 
578 

(11) 20885 
(21) 3-2012-01598 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 
(22) 07.11.2012 (43) 25.01.2013 
(71) UNZA INTERNATIONAL LIMITED  (VG) 

Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road Town, Tortola, British Virgin Islands  
(72) Nguyễn Phi Chân (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL (ALIATLEGAL CO., LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

       
 
 

                    1.1                             1.2                               1.3                      1.4               1.5 
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công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 

 

 
579 

(11) 20886 
(21) 3-2012-01601 (28) 01 
(54) Chổi quét và hút bụi (51) 04-01 
(22) 08.11.2012 (43) 25.01.2013 
(71) YUAN XIAO FENG  (CN) 

No 4, Shou Shan, Liang Hong Village, Hong Shan Street, New District, Wuxi City, 
Jiang Su Province, China 

(72) YUAN XIAO FENG  (CN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ (VIET MY IP CORP.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 

 

 
580 

(11) 20887 
(21) 3-2012-01604 (28) 01 
(54) Hộp đựng sản phẩm (51) 09-03 
(22) 08.11.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Công ty TNHH Hoàng Hương  (VN) 

Số 6, ngõ 111 phố Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(72) Đinh Thị Chì (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                                    1.1                                                              1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 

 

 
581 

(11) 20888 
(21) 3-2012-01605 (28) 01 
(54) Xe máy (51) 12-11 
(22) 08.11.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại Tiến Lộc  (VN) 

237 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.  Hồ Chí Minh  
(72) Lã Thị Lan (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 

 

 
582 

(11) 20889 
(21) 3-2012-01606 (28) 01 
(54) Xe máy (51) 12-11 
(22) 08.11.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại Tiến Lộc  (VN) 

237 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.  Hồ Chí Minh  
(72) Lã Thị Lan (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 

                                 1.1                       1.2                        1.3                     1.4 
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công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 

 

 
583 

(11) 20890 
(21) 3-2012-01607 (28) 01 
(54) Xe máy (51) 12-11 
(22) 08.11.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại Tiến Lộc  (VN) 

237 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.  Hồ Chí Minh  
(72) Lã Thị Lan (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  

 
 
 
 

       
 

                                  1.1                         1.2                      1.3                      1.4 
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công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 

 

 
584 

(11) 20891 
(21) 3-2012-01608 (28) 01 
(54) Xe đạp điện (51) 12-11 
(22) 08.11.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại Tiến Lộc  (VN) 

237 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP .  Hồ Chí Minh  
(72) Lã Thị Lan (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  

 
 
 
 

    
 

                               1.1                        1.2                        1.3                        1.4 
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công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 

 

 
585 

(11) 20892 
(21) 3-2012-01611 (28) 01 
(54) Chậu trồng cây (51) 11-02 
(22) 09.11.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Hoà Phát  (VN) 

Thôn Ngọc Trục, xã Đại Mỗ, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Mạnh Hiểu (VN) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 

 

 
586 

(11) 20893 
(21) 3-2012-01612 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 
(22) 09.11.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Nguyễn Thị Thuý Vân  (VN) 

181/30G Phan Đăng Lưu, phường 1, quận Phú Nhuận, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Thị Thuý Vân  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  

 
 
 
 
 

       
 
 

                     1.1                             1.2                      1.3                      1.4                      1.5 
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công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 

 

 
587 

(11) 20894 
(21) 3-2012-01613 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 
(22) 09.11.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Công ty TNHH Hải Hà - Kotobuki  (VN) 

25 Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
(72) Lý Minh Hiệp (VN) 
(74) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
(55)  

 
 
 
 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 

 

 
588 

(11) 20895 
(21) 3-2012-01622 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 
(22) 12.11.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Công ty cổ phần khoa học sinh học Sâm Hàn Quốc  (VN) 

Tổ dân phố số 4, thị trấn Quang Minh, Mê Linh, thành phố Hà Nội 
(72) Đặng Ngọc Diệp (VN) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 
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(11) 20896 
(21) 3-2012-01623 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 
(22) 12.11.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại xuất nhập 

khẩu Quang Tiến  (VN) 
42/34 đường 702 Hồng Bàng, phường 1, quận 11, TP.  Hồ Chí Minh 

(72) Đoàn Văn Tích (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 
 

                                     1.1                                     1.2                                  1.3 
 
 

    
 
 

                    1.4                                     1.5                                1.6                                 1.7 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 

 

 
590 

(11) 20897 
(21) 3-2012-01624 (28) 01 
(54) Bao bì (51) 09-05 
(22) 12.11.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Hộ kinh doanh VI NA SEN  (VN) 
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(71) Hộ kinh doanh cơ sở Đức Huy  (VN) 

A6/177 ấp 1, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, TP.  Hồ Chí Minh  
(72) Trần Bôi Kín (VN) 
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(54) Thiết bị bảo vệ kính mũ bảo 

hiểm 

(51) 02-03 

(22) 15.11.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Hộ kinh doanh cơ sở Đức Huy  (VN) 

A6/177 ấp 1, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, TP.  Hồ Chí Minh  
(72) Trần Bôi Kín (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
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(21) 3-2012-01654 (28) 01 
(54) Bao đựng thuốc diệt chuột (51) 09-05 
(22) 16.11.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Công ty cổ phần thương mại và sản xuất Ban Mai  (VN) 

Số 138, Trường Chinh, phường Quán Trữ, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng 
(72) Vũ Văn Tành (VN) 
(74) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư (CONCETTI) 
(55)  
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(21) 3-2012-01655 (28) 01 
(54) Hộp đựng mực in (51) 18-02 
(22) 16.11.2012 (43) 25.01.2013 
(30) 2012-011375 16.05.2012 JP 
(71) FUJI XEROX CO., LTD.  (JP) 

7-3, Akasaka 9-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan 
(72) Toshio Takiguchi (JP), Takuji Matsumoto (JP), Iori Togu (JP), Naofumi Murayama (JP), 

Shigemasa Nakaya (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(30) 2012-011907 22.05.2012 JP 
(71) FUJI XEROX CO., LTD.  (JP) 

7-3, Akasaka 9-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan 
(72) Kazunori Koshimori (JP), Masaya Okamoto (JP), Kaoru Watanabe (JP), Yuta Hoshino (JP) 
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(21) 3-2012-01658 (28) 01 
(54) Nắp che phía trước xe máy (51) 12-16 
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(71) Honda Motor Co., Ltd.  (JP) 
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(72) Suriya Kwamchob (TH), Tanit Motivong (TH) 
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(21) 3-2012-01664 (28) 01 
(54) Bao gói (51) 09-05 
(22) 16.11.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Công ty cổ phần Phú Nông  (VN) 

Km 18, xóm 3, xã Ân Hoà, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình  
(72) Phạm Đình Khiêm (VN) 
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(71) Công ty cổ phần Phú Nông  (VN) 

Km 18, xóm 3, xã Ân Hoà, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình  
(72) Phạm Đình Khiêm (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

                                1.1                                                                 1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 

 

 
614 

(11) 20920 
(21) 3-2012-01668 (28) 01 
(54) Hộp đựng bánh (51) 09-03 
(22) 16.11.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Công ty TNHH thương mại và sản xuất Hoàng Mai  (VN) 

Tầng 9, tòa nhà HCMCC, 249A Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  
(72) Nguyễn Thị Tuyết Mai (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
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55 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, TP.  Hồ Chí Minh  
(72) Nguyễn Tất Cường (VN) 
(55)  
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(11) 20926 
(21) 3-2012-01698 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 
(22) 21.11.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Công ty TNHH TM sản xuất Hải Nam  (VN) 

55 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, TP.  Hồ Chí Minh  
(72) Nguyễn Tất Cường (VN) 
(55)  
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(11) 20927 
(21) 3-2012-01700 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 
(22) 21.11.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Công ty TNHH TM sản xuất Hải Nam  (VN) 

55 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, TP.  Hồ Chí Minh  
(72) Nguyễn Tất Cường (VN) 
(55)  
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(11) 20928 
(21) 3-2012-01701 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 
(22) 21.11.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Công ty TNHH TM sản xuất Hải Nam  (VN) 

55 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, TP.  Hồ Chí Minh  
(72) Nguyễn Tất Cường (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                                    1.1                                                              1.2 
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(11) 20929 
(21) 3-2012-01732 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 
(22) 28.11.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Công Ty TNHH sản xuất và thương mại tổng hợp Việt My  (VN) 

101/35 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP.  Hồ Chí Minh  
(72) Trần Quốc Bửu (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 

     
 

                                             1.1                           1.2                         1.3 
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(11) 20930 
(21) 3-2012-01733 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 
(22) 28.11.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Công Ty TNHH sản xuất và thương mại tổng hợp Việt My  (VN) 

101/35 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP.  Hồ Chí Minh  
(72) Trần Quốc Bửu (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 

     
 

                                          1.1                              1.2                             1.3 
 

    
 

                                1.4                  1.5                         1.6                        1.7 
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(11) 20931 
(21) 3-2012-01746 (28) 01 
(54) Túi xách (51) 09-05 
(22) 30.11.2012 (43) 25.01.2013 
(71) Liên hiệp hợp tác xã thương mại thành phố Hồ Chí Minh (SAIGON 

CO-OP)  (VN) 
199-205, Nguyễn Thái Học, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.  Hồ Chí Minh 

(72) Lê Quang Thục Quỳnh (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO & 

ASSOCIATES CO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 
 

                                  1.1                                                               1.2 
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Phần IV 
 

Đơn yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 
 
 

(210) 4-2009-16731 (220) 10.08.2009 
 (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1; A1.1.10; 26.1.4 (540) 

  

(731) Công ty Luật TNHH WINCO  (VN)
343 phố Đội Cấn, phường Liễu Giai, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản lý nhân sự; tư vấn thuế, tư vấn kế toán; tư vấn cổ phần hóa doanh 
nghiệp; lập báo cáo thẩm định giá; tư vấn quản lý doanh nghiệp; cung cấp thông tin pháp 
luật; tư vấn đấu thầu; tư vấn và lập hợp đồng kinh tế, soạn thảo văn bản và hợp đồng; lựa 
chọn đối tác đầu tư, đối tác thương mại. 

 

Nhóm 36: Tư vấn tài chính; tư vấn về bảo hiểm; tư vấn tín dụng; đánh giá tài chính, bảo 
hiểm, ngân hàng, bất động sản; tư vấn đòi nợ và thu nợ; tư vấn ngân hàng; tư vấn bất động 
sản; định giá tài sản (bao gồm tài sản hữu hình và tài sản vô hình).  

 

Nhóm 42: Tư vấn hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm; tư vấn bảo vệ môi trường; tư vấn 
giám định chuyên ngành; tư vấn giám định tiêu chuẩn chất lượng; tra cứu thông tin kinh 
tế, xã hội, khoa học, kỹ thuật và công nghệ theo yêu cầu của khách hàng; đánh giá, giám 
sát về dự án. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ nghiên cứu pháp luật; đại diện theo ủy quyền cho khách hàng trong 
lĩnh vực tố tụng; tư vấn pháp luật; dịch vụ công chứng; dịch vụ đăng ký tên miền (dịch vụ 
pháp lý); đăng ký công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa; đăng ký mã số mã vạch; đăng 
ký lưu hành mỹ phẩm, dược phẩm, thuốc bảo vệ thực vật, thực phẩm, thực phẩm chức 
năng; tư vấn lập hồ sơ dự án xin cấp giấy phép đầu tư cho các cá nhân và doanh nghiệp 
nước ngoài đáu tư tại Việt Nam (tư vấn pháp lý); tư vấn về sở hữu trí tuệ; dịch vụ đại diện 
sở hữu trí tuệ; dịch vụ hỗ trợ giám định sở hữu trí tuệ; dịch vụ giám định sở hữu trí tuệ; 
dịch vụ hỗ trợ các biện pháp bảo vệ đối tượng sở hữu trí tuệ; điều tra và cung cấp thông 
tin về việc đăng ký và sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ; tra cứu thông tin về tình trạng 
pháp lý liên quan đến các đối tượng sở hữu trí tuệ; đàm phán và hỗ trợ đàm phán trong 
lĩnh vực sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, đầu tư; soạn thảo điều lệ các loại hình 
doanh nghiệp; tiến hành các thủ tục pháp lý thành lập doanh nghiệp.  

 
 

(210) 4-2011-02629 (220) 18.02.2011 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần giải pháp 

phần mềm Hoà Bình   (VN) 
Số 18 phố Lê Văn Linh, phường Hàng 
Mã, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 
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(511)   Nhóm 35: Quản lý các giao dịch trực tuyến mua bán trong nước và với nước ngoài; tập 
hợp và trưng bày các loại hàng hoá khác nhau của các nhà cung cấp dịch vụ khác trực 
tuyến trên website vì lợi ích của khách hàng để họ dễ xem và mua các hàng hoá này; 
quảng cáo trực tuyến trên các website; dịch vụ hỗ trợ và quản lý các hoạt động kinh doanh 
của người bán hàng trực tuyến trên các website. 

 
 

(210) 4-2011-07390 (220) 21.04.2011 
  (441) 25.01.2013 
(300) 301840013 22.02.2011 HK 

301840770 23.02.2011 HK 
(531) 2.3.1; A2.3.2; 2.1.1; 4.5.2; A2.1.23 
(591) Đen, trắng, vàng da cam 
(731) ALIBABA GROUP HOLDING 

LIMITED    (KY) 
Fourth Floor, One Capital Place, P.O. 
Box 847, George Town, Grand Cayman, 
Cayman Islands  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang 

học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra (giám sát), cứu sinh và giảng dạy; thiết bị và dụng cụ dẫn, 
đóng ngắt, chuyển đổi, tích, điều chỉnh hay điều khiển dòng điện; thiết bị ghi, truyền hoặc 
tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu có từ tính, đĩa ghi âm thanh hoặc hình 
ảnh; máy bán hàng tự động và cơ cấu dùng cho thiết bị hoạt động bằng tiền xu; máy tính 
tiền, máy tính, máy vi tính và thiết bị xử lý dữ liệu; chương trình máy tính; phần mềm xử 
lý việc thanh toán điện tử; phần mềm xác nhận là đúng; phần mềm máy tính được cung 
cấp trực tuyến, xuất bản phẩm điện tử trực tuyến (có thể tải xuống từ mạng Internet hoặc 
từ mạng máy tính hoặc từ cơ sở dữ liệu máy tính); phần mềm máy tính có thể tải xuống 
được tạo điều kiện cho việc truyền tải thông tin, dữ liệu, tài liệu, âm thanh và hình ảnh 
điện tử qua mạng trực tuyến; phần mềm máy tính có thể tải xuống được cho phép người 
sử dụng tham gia các cuộc họp và tham gia các lớp học qua các trang điện tử, với việc 
truy cập các dữ liệu, tài liệu, hình ảnh và ứng dụng phần mềm thông qua một trình duyệt 
trang tin điện tử; phần mềm máy tính có thể tải xuống được dùng để truy cập, xem và điều 
khiển các máy tính từ xa và mạng lưới máy tính; xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống 
dưới dạng báo, bài viết và các tài liệu hướng dẫn liên quan đến lĩnh vực điện tử viễn 
thông, mạng trực tuyến, giáo dục, kinh doanh, bán hàng và tiếp thị; phần mềm máy tính, 
thiết bị ngoại vi dùng cho máy tính; máy tính sổ tay ghi chép điện tử; máy tính xách tay; 
máy tính có thể mang theo; máy tính cầm tay; máy hỗ trợ kỹ  thuật số cá nhân; máy phát 
nhạc cá nhân; điện thoại di động; điện thoại thông minh; máy ảnh kỹ thuật số; máy tính 
tâm điểm trong mạng nội bộ; máy tính phục vụ máy chủ; phần cứng máy tính và phần 
cứng kết nối mạng lưới viễn thông; bộ khớp nối mạng máy tính, bộ ngắt mạch dùng cho 
máy tính, bộ định tuyến dùng cho máy tính và máy chủ để truy cập mạng máy tính; 
môđem không dây và có dây, thiết bị và thẻ truyền thông; giá đỡ máy tính xách tay, túi 
của máy tính; thiết bị dập lửa; phần cứng máy tính và phần sụn máy tính; phần mềm máy 
tính (bao gồm phần mềm có thể tải xuống được từ mạng Internet); đĩa compắc; nhạc kỹ 
thuật số (có thể tải xuống được từ mạng Internet); tấm lót chuột (máy tính); máy thu phát 
cầm tay dùng cho điện thoại di động; trò chơi, tranh ảnh, tranh ảnh động, phim và nhạc có 
thể tải xuống được; hệ thống báo động; máy camêra theo dõi; bộ truyền hình và phát 
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thanh vô tuyến di động; thiết bị truyền hình; máy quay hình; máy quay phim; tai nghe; tai 
nghe đeo tai; loa; dụng cụ và thiết bị hệ thống định vị toàn cầu; phần mềm và chương 
trình trò chơi viđêo điện tử trên máy tính (bao gồm phần mềm có thể tải xuống được từ 
mạng Internet); màn hình tinh thể lỏng dùng cho thiết bị điện tử và viễn thông, hộp đổi tín 
hiệu cáp truyền hình; bộ điều khiển từ xa; chương trình lưu trữ dữ liệu; kính đeo mắt và 
kính râm, biển báo điện tử; thẻ chứng minh thư, thẻ tiền mặt, thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng 
ngân hàng đã được mã hoá hoặc từ tính, máy rút tiền tự động, máy phát tiền; tất cả thuộc 
nhóm 9.  

 
Nhóm 16: Báo, tạp chí; tạp chí xuất bản định kỳ; báo hằng ngày; giấy, bìa các tông; ấn 
phẩm; vật liệu đóng sách, ảnh chụp; văn phòng phẩm; hồ dán dùng cho mục đích văn 
phòng hoặc gia đình; chổi sơn; máy đánh chữ; dụng cụ để giảng dạy (không phải thiết bị); 
vật liệu bằng chất dẻo dùng để bao gói (không nằm trong các nhóm khác); mẫu chữ in; 
bản in đúc của ngành in; sách, sách mỏng, áp phích quảng cáo, danh thiếp đã được in sẵn, 
giấy báo, catalô, lịch, thẻ giá, nhãn giá; túi bằng giấy, bìa các tông và chất dẻo; danh bạ 
về trang tin điện tử, thư điện tử, fax, điện thoại đã được in sẵn; thẻ dưới hình thức thẻ ghi 
nợ, thẻ tín dụng, thẻ tiền trả, thẻ điện thoại không phải là các loại thẻ đã được mã hoá và 
có từ tính; tài liệu tiếp thị và quảng cáo; tờ quảng cáo đã được in sẵn; sổ tay để ghi chép; 
vật liệu để gói bằng giấy, hoặc bằng tinh bột, hoặc bằng chất dẻo; khăn giấy; khăn tay bỏ 
túi bằng giấy; hình mẫu và tượng nhỏ bằng giấy; túi bằng giấy dùng cho buổi tiệc; tất cả 
thuộc nhóm 16. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; dịch vụ đại lý 
quảng cáo; dịch vụ quảng cáo được cung cấp cho người khác; quản lý cơ sở dữ liệu; biên 
tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ tư vấn kinh doanh; dịch vụ tư vấn kinh 
doanh liên qua đến các buổi thảo luận, chương trình học, chương trình đào tạo, hội nghị 
và các sự kiện được tổ chức qua các trang điện tử; dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan 
đến việc truyền tải kiến thức thông qua trang tin điện tử; dịch vụ tư vấn kinh doanh liên 
quan đến công nghệ cộng tác và cộng tác trực tuyến; dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan 
đến bán hàng và tiếp thị; dịch vụ quản lý dự án kinh doanh; dịch vụ quản lý dự án kinh 
doanh, cụ thể là: phát triển, thành lập, phân đoạn, thực hiện, ghi nhận, quản lý và theo dõi 
các buổi thảo luận, chương trình học, chương trình đào tạo, hội nghị và các sự kiện được 
tổ chức qua trang điện tử; dịch vụ tư vấn kinh doanh và nghiên cứu thị trường; dịch vụ tư 
vấn kinh doanh liên quan đến việc tạo điều kiện giao dịch kinh doanh thông qua mạng 
máy tính toàn cầu và địa phương bằng việc định vị và cung cấp sự phân phát hàng loạt sản 
phẩm và dịch vụ kinh doanh của khách hàng; phổ biến thông tin kinh doanh liên quan đến 
hàng hoá và dịch vụ của người khác thông qua mạng lưới máy tính toàn cầu và địa 
phương; dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan đến cung cấp một trang web trên mạng lưới 
máy tính toàn cầu nhờ đó các bên thứ ba có thể đưa ra bán và xác định nguồn hàng hoá và 
dịch vụ, định vị và xác định rõ tình trạng các vị trí đứng đầu về trao đổi buôn bán, thực 
hiện các đơn đặt hàng, tham gia các hợp đồng kinh doanh và giải quyết công việc kinh 
doanh; cung cấp dịch vụ đặt hàng trực tuyến trên máy tính; quảng cáo hàng hoá và dịch 
vụ của người khác thông qua mạng lưới máy tính toàn cầu và địa phương; dịch vụ môi 
giới xuất nhập khẩu quốc tế; cho thuê không gian quảng cáo trên phương tiện truyền 
thông; dịch vụ kinh doanh trực tuyến liên quan đến đấu giá điện tử và cung cấp việc đánh 
giá kinh doanh trực tuyến liên quan đến đấu giá điện tử; cung cấp danh mục trang tin của 
bên thứ ba tạo điều kiện cho việc giao dịch kinh doanh; dịch vụ tư vấn kinh doanh liên 
quan đến hoạt động một thương trường điện tử cho người mua và người bán hàng hoá 
và/hoặc dịch vụ trên mạng lưới máy tính toàn cầu; hỗ trợ kinh doanh liên quan đến việc 
tạo điều kiện giao dịch kinh doanh thông qua mạng lưới máy tính toàn cầu và địa phương; 
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dịch vụ tư vấn quản lý công ty; dịch vụ tiếp thị và quảng cáo; xuất bản tài liệu quảng cáo; 
dịch vụ tiếp thị các trụ sở kinh doanh còn trống; phổ biến các tài liệu quảng cáo, cập nhật 
tài liệu quảng cáo, biên soạn các bài quảng cáo để sử dụng như trang tin điện tử trên 
mạng; cho thuê không gian quảng cáo; xử lý dữ liệu máy tính; dịch vụ thông tin về quảng 
cáo, kinh doanh, bán hàng, dịch vụ trả lời điện thoại (cho các thuê bao không thể kết nối); 
dịch vụ trả lời điện thoại (cho người khác), dịch vụ đấu giá trực tuyến; quản lý nhân sự; 
cung cấp thông tin liên quan đến bán hàng,kinh doanh, quảng cáo và quảng cáo bán hàng 
thông qua mạng lưới máy tính toàn cầu và thông qua mạng trực tuyến; trưng bày hàng hoá 
trên phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; dịch vụ giới thiệu các sản phẩm vì lợi 
ích của khách hàng để họ xem và mua các hàng hoá này từ một trang web bán hàng tổng 
hợp trên mạng Internet và trong đại lý bán sỉ vì lợi nhuận của người khác; dịch vụ giới 
thiệu các sản phẩm vì lợi ích của khách hàng để họ xem và mua các hàng hoá này từ một 
catalô bán hàng tổng hợp qua đơn đặt hàng bằng thư hoặc qua các phương tiện truyền 
thông vì lợi nhuận của người khác; dịch vụ giới thiệu các sản phẩm vì lợi ích của khách 
hàng để họ xem và mua những hàng hoá này từ đại lý bán lẻ; dịch vụ bán sỉ và bán lẻ điện 
thoại, máy thu phát cầm tay dùng cho điện thoại di động, phụ kiện điện thoại di động, sản 
phẩm điện tử viễn thông và điện tử, phần cứng máy tính và phần mềm máy tính, pin, bộ 
nạp pin, thiết bị và dụng cụ ghi, nhận, truyền và/hoặc sao chép dữ liệu, thông tin, tranh 
ảnh, hình ảnh và/hoặc âm thanh, kim loại quý, đồ nữ trang, đá quý, ấn phẩm, đồ dùng văn 
phòng, thẻ đã được mã hoá có từ tính và không có từ tính, đồ gỗ, khung ảnh, đồ dùng gia 
đình và đồ dùng nhà bếp, đồ bằng thủy tinh, đồ bằng sứ và đồ bằng đất nung, vải dệt, 
quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, dây viền ren và đồ thêu, khuy cài, ruy băng, đinh ghim và 
kim may, hoa nhân tạo, thảm trải, chăn mềm, trò  chơi và đồ chơi điện tử, chất hoá học 
dùng trong công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh và nông nghiệp, thuốc màu, véc ni và sơn, 
sản phẩm vệ sinh cá nhân, xà phòng, nước hoa, mỹ phẩm, nước thơm dưỡng tóc và dưỡng 
thể, tinh dầu, chế phẩm tẩy trắng và làm sạch, dầu bôi trơn, chất đốt, nến, dược phẩm, chế 
phẩm thú y và vệ sinh, đồ sắt và đồ ngũ kim nhỏ, máy và máy công cụ, dao kéo, dao cạo 
và dụng cụ  cầm tay, máy vi tính, máy tinh, thiết bị và dụng cụ điện, nhiếp ảnh, điện ảnh 
và quang học, kính đeo mắt và kính râm, thiết bị và dụng cụ phẫu thuật và y tế, thiết bị 
chiếu sáng, làm nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, cung cấp 
nước và dùng cho mục đích vệ sinh, xe cộ, súng cầm tay các loại, pháo hoa, đồ bằng bạc, 
dụng cụ đo thời gian và thời khắc, dụng cụ âm nhạc, tạp chí, danh thiếp, các sản phẩm 
bằng giấy và các tông, tranh ảnh, máy đánh chữ và đồ dùng văn phòng, vật liệu để bao 
gói, cao su và chất dẻo dùng cho việc gia công, các vật liệu dùng để bao gói và cách điện 
nhiệt, da và giả da và các sản phẩm làm từ những vật liệu này, túi xách tay, ví tiền của nữ, 
ví tiền của nam, vật đựng bằng da, túi, túi hành lý, ô (dù), gương soi, dây thừng, dây, lưới 
(vải màn), lều, sợi và chỉ dùng cho ngành dệt, giá treo áo, miếng vải để lót đĩa ở bàn ăn, 
dụng cụ của người may váy, tấm ga trải bàn và giường, đồ chơi và dụng cụ chơi thể thao, 
thực phẩm và đồ uống, thịt, cá, gia cầm, rau và quả đã được nấu chín, sấy khô và bảo 
quản, mứt và nước sốt hoa quả, trứng, sữa và các sản phẩm làm từ sữa, dầu và mỡ có thể 
ăn được, cà phê, trà, ca cao, đường, gạo, bột làm bánh, bánh mì và bánh nướng, đồ gia vị, 
rau và quả tươi, bia,nước khoáng, nước ép hoa quả và đồ uống không chứa cồn khác, đồ 
uống chứa cồn, các sản phẩm làm từ thực vật, thuốc lá, vật dụng của người hút thuốc và 
diêm; dịch vụ quảng cáo trực tiếp qua thư; dịch vụ lựa chọn hàng hoá và thu mua hàng 
hoá cho các cá nhân và các doanh nghiệp; dịch vụ đặt hàng [cho người khác]; dịch vụ thư 
ký, cung cấp thông tin về số liệu thống kê kinh doanh; tổ chức các cuộc triển lãm vì mục 
đích quảng cáo hoặc thương mại; dịch vụ kinh doanh liên quan đến biên tập và cho thuê 
các danh mục thư từ; điều tra về kinh doanh; dịch vụ quản lý kinh doanh đối với việc xử 
lý bán hàng qua mạng Internet; dịch vụ chuyển hình thức kinh doanh và dịch vụ sắp xếp 
nhân sự; dịch vụ thanh lý hàng xuất nhập khẩu (dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu); đại lý đặt 
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mua báo dài hạn; sao chép tài liệu; dịch vụ sao chép (bao gồm cả việc ghi lại trên giấy 
nến); cho thuê thiết bị văn phòng; quản lý quan hệ khách hàng; dịch vụ quản lý kinh 
doanh liên quan đến thương mại điện tử; dịch vụ quản lý và quản trị kinh doanh liên quan 
đến chương trình tài trợ; dịch vụ kế toán; dịch vụ máy tính cụ thể là: xác nhận giao dịch 
kinh doanh và chuẩn bị báo cáo giao dịch kinh doanh; tất cả thuộc nhóm 35.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; giao dịch tài chính; giao dịch tiền tệ; giao dịch bất động sản; 
thanh toán và điều hoà giao dịch tài chính thông qua mạng lưới máy tính toàn cầu; dịch vụ 
tài chính và dịch vụ ngân hàng trực tuyến; dịch vụ thẻ tín dụng, xử lý và chuyển giao hoá 
đơn và thanh toán hoá đơn và cung cấp bảo hiểm cho giao dịch tài chính; dịch vụ chuyển 
quỹ; chuyển giao quỹ qua phương tiện điện tử cho người khác; dịch vụ chuyển khoản 
thanh toán cho người khác qua Internet; dịch vụ tài chính dưới dạng dịch vụ thanh toán và 
giải quyết hoá đơn; sắp xếp và quản lý hợp đồng thuê và cho thuê bất động sản; thuê và 
cho thuê bất động sản; đánh giá bất động sản; định giá bất động sản, tài chính bất động 
sản, đầu tư bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; dịch 
vụ thống kê bảo hiểm; dịch vụ tư vấn và quản lý bất động sản; dịch vụ gửi két an toàn và 
dịch vụ phát hành phiếu trao đổi; đầu tư vốn; định giá tài chính [bảo hiểm, ngân hàng và 
bất động sản]; dịch vụ quản lý tài sản và tài chính; dịch vụ tài chính được cung cấp qua 
phương tiện truyền thông; dịch vụ tư vấn và cố vấn tài chính; hoạt động ngân hàng gia 
đình; dịch vụ ngân hàng được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc mạng 
internet; dịch vụ môi giới chứng khoán, dịch vụ trích kê giao dịch cổ phiếu; môi giới cổ 
phiếu và chứng khoán, phân tích tài chính; dịch vụ thẻ ghi nợ, dịch vụ thẻ trả tiền mua 
hàng và dịch vụ bảo lãnh séc; dịch vụ ngân hàng, dịch vụ đầu tư và dịch vụ tài khoản tiết 
kiệm; dịch vụ thanh toán tài chính; xác minh tín dụng qua mạng lưới thông tin máy tính 
toàn cầu; dịch vụ quản lý rủi ro tín dụng điện tử; dịch vụ thanh toán hoá đơn điện tử và 
thanh toán mua sắm điện tử; dịch vụ nợ và cho nợ tài khoản tài chính; dịch vụ ngân hàng 
điện tử; phát hành thẻ có giá trị được tích trữ, thẻ trả tiền mua hàng, thẻ ghi nợ; dịch vụ 
thẻ tín dụng điện thoại; dịch vụ thông  tin liên quan đến tài chính và bảo hiểm, được cung 
cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc mạng Internet; huy động vốn từ thiện; tổ 
chức thu quỹ từ thiện; cho thuê máy đếm hoặc máy xử lý tiền giấy và tiền xu; cho thuê 
máy phát tiền hoặc máy rút tiền tự động; dịch vụ thanh toán trực tuyến; dịch vụ xác nhận và 
xác minh liên quan đến việc thanh toán hoặc chuyển quỹ trực tuyến, tất cả thuộc nhóm 36.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; cung cấp các dịch vụ truyền hội nghị qua phương tiên đa 
truyền thông dựa trên các  trang điện tử, truyền hội nghị qua vi-đê-ô và truyền các cuộc 
họp trực tuyến cho phép đồng thời và không đồng thời xem, chia sẻ, biên tập và thảo luận 
các tài liệu, dữ liệu, hình ảnh của những người tham gia qua một trình duyệt web, cung 
cấp cho khách hàng việc truy cập trực tuyến đến các báo cáo trực tuyến liên quan đến việc 
thực hiện, hiệu quả và tình trạng của chương trình ứng dụng dựa vào trang web, hội nghị 
qua phương tiện truyền thông, hội nghị qua vi-đê-ô và hội họp; cung cấp cho người sử  
dụng việc truy cập an toàn từ xa qua mạng Internet đến mạng lưới máy tính cá nhân; cung 
cấp dịch vụ cộng tác trực tuyến cho phép người sử dụng truy cập các ứng dụng, bài diễn 
thuyết, tài liệu được chia sẻ chung, dữ liệu, danh sách liệt kê công việc và các diễn đàn 
thảo luận; dịch vụ phát thanh truyền hình qua mạng internet; cung cấp dữ liệu thông tin 
trực tuyến liên quan đến bài diễn thuyết được đưa lên đề tranh luận trên một trang web; 
cung cấp dịch vụ truy cập và liên kết viễn thông vào cơ sở dữ liệu máy tính và với mạng 
Internet; dịch vụ liên lạc điện tử; dịch vụ viễn thông tương tác, dịch vụ viễn thông thông 
tin (trang web), các chương trình máy tính và dữ liệu; cung cấp dịch vụ kết nối viễn thông 
với mạng Internet hoặc cơ sở dữ liệu; cung cấp dịch vụ truy cập viễn thông tới các tiện ích 
và cấu trúc của một trang tin toàn cầu; liên lạc bằng thiết bị cuối máy tính; liên lạc bằng 
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mạng cáp quang, truyền thư tín và hình ảnh nhờ máy tính hỗ trợ; truyền bản sao lại (bản 
fax); gửi thư tín; dịch vụ nhắn tin; cho thuê môđem; dịch vụ truyền thông dữ liệu bằng 
phương tiện điện tử; cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ gửi, nhận và gửi chuyển tiếp thư 
tín điện tử; dịch vụ thu thập, truyền tải và phát dữ liệu thông qua phương tiện điện tử; thu 
thập, truyền tải và phát thư tín hình ảnh tĩnh và/hoặc thông tin về hình ảnh động chẳng 
hạn như các ký tự, tin nhắn, nhạc và hình ảnh, điện báo, thông tin và dữ liệu bằng các 
phương tiện cơ học, điện tử, điện thoại, điện báo, cáp, máy tính và vệ tinh; truyền tải, phát 
và tiếp nhận âm thanh, ảnh phim, ảnh tĩnh và động, dữ liệu có thể ở dạng đã được nén 
hoặc chưa được nén và có thời gian thực hoặc thời gian trì hoãn, dịch vụ truyền tải đơn đặt 
hàng điện tử, hội nghị qua điện tử, nhắn tin điện tử; dịch vụ truyền hội nghị qua vi-đê-ô; 
dịch vụ liên lạc bằng bảng tin điện tử có thể làm cho người sử dụng thực hiện một cuộc 
đàm thoại tương tác với thời gian thực giữa thiết bị cuối máy tính và bảng tin điện tử chứa 
hình ảnh tĩnh, thông tin hình ảnh động và thông tin lời nói chẳng hạn như các ký tự; cung 
cấp bảng tin điện tử và bảng tin nhắn điện tử cho việc truyền tải tin nhắn; cung cấp diễn 
đàn thảo luận trực tuyến; dịch vụ phát chương trình truyền hình; phát và truyền tải chương 
trình vô tuyến truyền thanh và truyền hình; dịch vụ phát nhạc; dịch vụ truyền tải nhạc, 
phim, chương trình tương tác, viđêo, trò chơi máy tính điện tử; dịch vụ truyền tải thông tin 
liên quan đến dịch vụ bán lẻ tổng hợp và mua hàng trực tuyến; dịch vụ truyền tải viđêo 
theo yêu cầu, đại lý phát hành tin tức; cung cấp dịch vụ truy cập cơ sở dữ liệu máy tính 
trên mạng máy tính toàn cầu cho việc tìm kiếm và khôi phục lại thông tin, dữ liệu, trang 
tin, nguồn tin có thể có trên mạng máy tính; cung cấp cho người sử dụng dịch vụ truy cập 
cơ sở dữ liệu máy tính chứa xuất bản phẩm điện tử, bảng tin, cơ sở dữ liệu và thông tin có 
thể kết nối thông qua máy tính, hoạt động điều hành phòng trò chuyện qua mạng (dịch vụ 
phòng trò chuyện qua mạng); cung cấp người sử dụng dịch vụ truy cập đa phương tiện tới 
mạng lưới thông tin máy tính toàn cầu cho việc chuyển và truyền hàng loạt thông tin; 
cung cấp dịch vụ truy cập vào trang web trên mạng lưới máy tính toàn cầu nhờ đó các bên 
thứ ba có thể chào bán hàng hoá và dịch vụ, có thể đặt và thực hiện các đơn hàng, có thể 
tham gia các hợp đồng và giải quyết việc kinh doanh; cung cấp dịch vụ truy cập vào một 
trang web tương tác trên mạng lưới máy tính toàn cầu cho các bên thứ ba để đưa lên các 
thông tin, trả lời các yêu cầu, đặt và thực hiện các đơn hàng cho các sản phẩm, dịch vụ và 
cơ hội kinh doanh; dịch vụ thông tin liên lạc, cụ thể là dịch vụ nhắn tin chữ số và chữ viết 
kỹ thuật số; truyền tải thông tin bằng phương tiện truyền thông dữ liệu cho việc hỗ trợ 
thực hiện quyết định; truyền tải thông tin thông qua hệ thống liên lạc bằng vi-đê-ô; dịch 
vụ truyền hội nghị qua trang web; dịch vụ truyền thông điện tử cho việc thiết lập phòng 
trò chuyện qua mạng ảo thông qua nhắn tin bằng chữ viết; cung cấp bảng tin điện tử cho 
việc gửi và truyền tải thư tín giữa những người sử dụng máy tính quan tâm đến các sản 
phẩm, dịch vụ, vị trí đứng đầu trong kinh doanh và cơ hội kinh doanh; cung cấp bảng tin 
tương tác trực tuyến cho việc đưa lên, quảng cáo, bán và bán lại các mặt hàng thông qua 
mạng lưới máy tính toàn cầu; cung cấp dịch vụ gửi thư điện tử và gửi chuyển tiếp thư điện 
tử; dịch vụ liên lạc bằng hình ảnh và âm thanh thông qua máy tính, mạng lưới máy tính và 
mạng lưới truyền thông toàn cầu; cung cấp dịch vụ truy cập máy tính và cho thuê thời 
gian truy cập vào cơ sở dữ liệu và bảng tin tương tác trực tuyến; cung cấp việc truy cập 
vào trang web trên mạng lưới máy tính toàn cầu nhờ đó các bên thứ ba có thể chào bán 
hàng hoá và dịch vụ, có thể đặt và thực hiện các đơn hàng, có thể tham gia các hợp đồng 
và giải quyết công việc kinh doanh; cung cấp dịch vụ truy cập vào bảng tin điện tử cho 
việc gửi và truyền tải thư tín giữa những người sử dụng máy tính quan tâm đến các sản 
phẩm, dịch vụ và cơ hội kinh doanh; cung cấp dịch vụ truy cập lịch điện tử, sách địa chỉ, 
bài ghi chép đặc biệt thông qua mạng lưới máy tính toàn cầu và cá nhân; cung cấp thiết bị 
và dịch vụ truy cập hội nghị qua điện thoại và/hoặc vi-đê-ô từ xa; cung cấp dịch vụ kết nối 
trực tiếp giữa những người sử dụng máy tính cho việc trao đổi dữ liệu; tất cả thuộc nhóm 38. 
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Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hoá; quản lý du lịch; lưu giữ dữ liệu 
hoặc tài liệu được quản lý bằng điện tử; thông tin về vận tải, môi giới vận chuyển; vận tải 
bằng ô tô; vận tải bằng được hàng không; cho thuê xe cộ; dịch vụ cung cấp nước; chuyển 
phát thư tín; đặt chỗ du lịch; vận tải bằng đường ống; chuyển phát hàng hoá qua đơn đặt 
hàng bằng thư; dịch vụ người đưa thư (thư tín hoặc hàng hoá); dịch vụ vận tải dưới hình 
thức quản lý hậu cần liên quan đến vận tải; dịch vụ cho thuê xe ô tô; dịch vụ bãi đỗ xe « 
tô; vận chuyển bằng thuyền yat và/hoặc tàu thuỷ; dịch vụ đại lý du lịch; dịch vụ thông tin 
du lịch và đặt chỗ du lịch; dịch vụ đại lý vé du lịch; sắp xếp du lịch và thông tin du lịch, 
tất cả được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc từ mạng internet; cung cấp 
thông tin liên quan đến du lịch và tua du lịch thông qua mạng internet hoặc thông qua 
mạng lưới viễn thông; dịch vụ vận tải hàng hoá và hành khách; dịch vụ đóng gói; cung 
cấp thông tin về giao thông và đường đi, dịch vụ tài xế; chất và bốc dỡ hàng hoá; môi giới 
chuyên chở hàng hoá; dịch vụ chuyển nhà; môi giới nhằm thuê, cho thuê hoặc cho phép 
sử dụng tàu thuỷ hoặc thuyền; cứu hộ và trục vớt tàu thuỷ và/hoặc thuyền; dịch vụ lái xe; 
phân phối và cung cấp khí đốt (gas); phân phối và cung cấp điện; phân phối và cung cấp 
hơi nóng; phân phối và cung cấp nước; dịch vụ cung cấp chỗ neo đậu tàu thuyền; cung 
cấp khu dành cho máy bay cất cánh; cung cấp đường đi chịu thuế; quản lý bãi trống đỗ 
xe; thuê và/hoặc cho thuê nhà kho, ghế ngồi có bánh, máy bay, xe công-ten-nơ; xe đạp, xe 
« tô, tàu thuỷ và/hoặc thuyền bè, phương tiện hoạt động bằng lực người, hệ thống đỗ xe 
chạy bằng máy tấm nâng hàng (pa-lét), máy đóng gói hoặc bọc hàng, tủ ướp lạnh; dịch vụ 
thu gom rác và chất thải gia đình; dịch vụ thu gom rác và chất thải công nghiệp, chỉ bao 
gồm vận chuyển và tích trữ rác; tất cả thuộc nhóm 39.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; cung cấp dịch vụ đào tạo; dịch vụ giải trí; các hoạt động văn 
hoá và thể thao; xuất bản văn bản, sách và báo (không bao gồm những bài quảng cáo); 
xuất bản biểu đồ, hình ảnh và tranh ảnh; xuất bản báo, tạp chí và tạp chí xuất bản định kỳ; 
dịch vụ hướng dẫn, đào tạo và giảng dạy liên quan đến viễn thông, máy tính, chương trình 
máy tính, thiết kế trang web, thương mại điện tử, quản lý kinh doanh và quảng cáo; cung 
cấp dịch vụ giáo dục, giải trí, hướng dẫn, giảng dạy và đào tạo tương tác và không tương 
tác; thiết kế giáo trình giảng dạy, các kỳ thi và văn bằng thể hiện trình độ chuyên môn; 
dịch vụ giải trí được cung cấp thông qua phương tiện tương tác kỹ thuật sổ và điện tử; 
dịch vụ trò chơi điện tử được cung cấp bởi các phương tiện Internet; cung cấp thông tin 
liên quan đến các hoạt động giáo dục, đào tạo, giải trí, vui chơi, thể thao, xã hội và văn 
hoá; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến (không thể tải xuống được); sắp xếp, tổ 
chức, đăng cai tổ chức và điều hành các cuộc thi hát; sắp xếp, tổ chức, đăng cai tổ chức và 
điều hành các buổi hoà nhạc; sắp xếp, tổ chức, đăng cai tổ chức và điều hành các sự kiện 
và các cuộc thi vì mục đích giải trí hoặc giáo dục; sắp xếp, tổ chức, đăng cai tổ chức và 
điều hành các chương trình trò chơi và các trò chơi ngoài trời mang tính chất khám phá; 
dịch vụ đại lý vé tham gia giải trí; thông tin liên quan đến dịch vụ giải trí hoặc giáo dục 
được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc mạng Internet; cung cấp nhạc kỹ 
thuật số (không thể tải xuống được) từ mạng Internet; cung cấp nhạc kỹ thuật số (không 
thể tải xuống được) từ các trang web có tệp đuôi MP3; dịch vụ giải trí và giáo dục liên 
quan đến lên kế hoạch, sản xuất và  hát âm thanh, hình ảnh, nhạc kỹ thuật số, phim, âm 
thanh đã được ghi hoặc âm thanh trực tiếp, thiết bị nhìn hoặc nghe nhìn cho việc phát đi 
qua cáp đất, kênh vệ tinh, mạng Internet, hệ thống và các phương tiện truyền thông không 
dây và có dây khác; dịch vụ giải trí âm nhạc; cho thuê băng đĩa âm thanh đã được thu; 
chuẩn bị các chương trình giải trí, giáo dục, phim tài liệu và tin tức cho việc phát thanh 
truyền hình; dịch vụ phóng viên tin tức; thông tin liên quan đên các sự kiện văn hoá hoặc 
thể thao, các cuộc triển lãm hiện tại và các tin tức phát hành được cung cấp bởi truyền 
hình vệ tinh, mạng internet hoặc bằng các phương tiện điện tử khác; dàn dựng phim, 
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chương trình phát thanh và truyền hình; chuẩn bị và sản xuất chương trình truyền hình; 
cung cấp thông tin, dữ liệu, biểu đồ, âm thanh, nhạc, viđêo, phim hoạt hình và văn bản 
cho mục đích giải trí, dịch vụ trò chơi; cung cấp tiện nghi câu lạc bộ vui chơi, thể thao và 
phòng tập thể dục; tổ chức các buổi biểu diễn của các ban nhạc; dịch vụ câu lạc bộ đêm, 
biểu diễn thời trang, câu lạc bộ khiêu vũ, câu lạc bộ giải trí; dịch vụ câu lạc bộ liên quan 
đến dịch vụ giải trí, giáo dục và văn hoá; sắp xếp, điều hành và cung cấp các buổi hội 
nghị chuyên đề, hội nghị, đại hội, hội thảo chuyên đề và hội thảo về giảng dạy; tổ chức và 
điều hành các cuộc triển lãm về văn hoá và giáo dục, biểu diễn thời trang, chương trình 
văn hoá và giáo dục và biểu diễn về văn hoá và giáo dục; dịch vụ trưng bày và triển lãm 
nghệ thuật; dịch vụ triển lãm nghệ thuật liên quan đến cho thuê mỹ thuật; dịch vụ giảng 
dạy liên quan đến sức khoẻ, an toàn nghề nghiệp và bảo vệ môi trường; cung cấp các giờ 
học về thuốc lá và thưởng thức rượu; cung cấp thông tin giáo dục về các tài liệu nghiên 
cứu và giới thiệu các tài liệu nghiên cứu; sắp xếp, tổ chức, lập kế hoạch và quản lý các 
cuộc hội thảo chuyên đề về giáo dục hoặc văn hoá; huấn luyện vật nuôi; hướng dẫn sản 
xuất chương trình truyền thanh/truyền hình; dịch vụ giáo dục đào tạo liên quan đến vận 
hành máy móc và thiết bị, bao gồm cả thiết bị nghe nhìn được sử dụng cho việc sản xuất 
các chương trình truyền thanh/truyền hình; cung cấp phòng phát thanh và truyền hình; 
cung cấp trang thiết bị dùng cho thể thao; cung cấp trang thiết bị cho các bộ phim, buổi 
trình diễn, vở kịch, âm nhạc hoặc giảng dạy; dịch vụ đặt chỗ trước cho các cuộc giải trí; 
thuê và cho thuê hình ảnh động (phim xi-nê, phim chiếu bóng); thuê và cho thuê dụng cụ 
âm nhạc; thuê và cho thuê chương trình truyền hình; thuê và cho thuê máy thu hình; cho 
thuê sách; dịch vụ thư viện lưu trữ; dịch vụ ghi phụ đề phim, sách; dịch vụ phiên dịch 
ngôn ngữ dấu hiệu; cho thuê phần mềm giải trí; cung cấp trò chơi viđêo, trò chơi máy 
tính, âm thanh hoặc hình ảnh, hoặc phim ảnh thông qua viễn thông hoặc mạng lưới máy 
tính; cung cấp các trò chơi và các cuộc thi đấu trực tuyến từ mạng máy tính; cho thuê 
băng viđêo đã được ghi trước; thuê và cho thuê máy chơi trò chơi; cho thuê thiết bị trò 
chơi điện tử, cho thuê tranh ảnh; dịch vụ nhiếp ảnh; dịch vụ dịch thuật; phiên dịch ngôn 
ngữ; chương trình giáo dục và đạo tạo liên quan đến vấn đề quản lý rủi ro; chương trình 
giáo dục và đào tạo liên quan đến cấp giấy chứng nhận; dịch vụ cung cấp tin tức; dịch vụ 
xổ sổ; tất cả thuộc nhóm 41.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; thiết kế và phát triển phần mềm 
và phần cứng máy tính; dịch vụ máy tính liên quan đến việc truyền tải thông tin, dữ liệu, 
tài liệu và hình ảnh qua Internet; dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng, cụ thể là ứng 
dụng phần mềm máy tính chủ của người khác; dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng 
nhằm cung cấp phần mềm liên quan đến hội nghị qua trang web, hội nghị qua âm thanh, 
thư tín điện tử, cộng tác tài liệu, hội nghị qua vi-đê-ô và xử lý âm thanh và các cuộc gọi; 
cung cấp phần mềm trực tuyến không thể tải xuống được tạo điều kiện cho khả năng hoạt 
động tương tác các ứng dụng phần mềm đa dạng; dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến 
phần mềm máy tính và ứng dụng máy tính được cung cấp trực tuyến qua thư điện tử và 
qua điện thoại; dịch vụ máy tính, cụ thể là, tạo một cộng đồng trực tuyến cho những người 
sử dụng đã đăng ký tham gia thảo luận, nhận ý kiến phản hồi, tạo các cộng đồng ảo, tham 
gia vào mạng lưới xã hội, và trao đổi tài liệu; tư vấn công nghệ máy tính được cung cấp 
cho những người sử dụng mạng Internet qua phương tiện hỗ trợ của đường dây nóng; dịch 
vụ máy tính liên quan đến việc tạo chỉ số thông tin, xác định vị trí và nguồn tin trên mạng 
máy tính; cung cấp công cụ tìm kiếm; thiết kế máy tính, máy tính sổ tay ghi chép điện tử, 
máy tính xách tay, máy tính có thể mang theo, máy tính cầm tay; thiết kế máy hỗ trợ kỹ 
thuật số cá nhân và máy phát nhạc cá nhân; thiết kế điện thoại di động và điện thoại thông 
minh; thiết kế máy quay phim kỹ thuật số; dịch vụ máy tính, cụ thể là: lập chương trình 
máy tính; dịch vụ tích hợp máy tính; dịch vụ phân tích máy tính; lập chương trình máy 
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tính liên quan đến việc chặn vi rút; dịch vụ phần mềm hệ thống máy tính; thiết kế phần 
mềm máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; thiết kế và phát triển các trang web; dịch vụ 
máy chủ các trang điện tử cho người khác; dịch vụ máy chủ phần mềm ứng dụng máy tính 
cho việc tìm kiếm và khôi phục thông tin từ cơ sở dữ liệu và mạng lưới máy tính; cung cấp 
thông tin kỹ thuật cho lệnh cụ thể của người dùng cuối thông qua phương tiện điện thoại 
hoặc mạng lưới máy tính toàn cầu; dịch vụ tư vấn liên quan đến phần mềm máy tính; dịch 
vụ máy tính liên quan đến tìm kiếm cơ sở dữ liệu máy tính và trang web theo yêu cầu của 
khách hàng; cung cấp địa chỉ liên kết tới các trang điện tử của bên thứ ba để tạo điều kiện 
giao dịch kinh doanh thực và thương mại điện tử; mã hoá và giải mã tín hiệu điện tử và 
máy tính; chuyển đổi dữ liệu và tài liệu từ dạng vật ly sang dạng phương tiện điện tử; dịch 
vụ kiến trúc và thiết kế; dịch vụ thiết kế nội thất các toà nhà, văn phòng và căn hộ; dịch vụ 
an ninh máy tính, cụ thể là, cung cấp sự uỷ quyền có xác nhận của người dùng cho người 
khác để bảo đảm an toàn thông tin được truyền tải, dịch vụ thông tin mạng và máy tính; 
chương trình quản lý rủi ro an toàn máy tính; dịch vụ kiểm tra kiến thức và thông tin an 
ninh máy tính; dịch vụ xác nhận chất lượng; dịch vụ xác nhận an ninh máy tính; điều 
khiển truy cập (dịch vụ an ninh máy tính) đến máy tính, mạng điện tử và cơ sở dữ liệu; 
dịch vụ an ninh truyền tải dữ liệu và giao dịch thông qua mạng lưới máy tính; dịch vụ xác 
thực là đúng chữ ký điện tử trực tuyến; tư vấn liên quan đến lĩnh vực an toàn dữ liệu; dịch 
vụ tư vấn liên quan đến an toàn viễn thông; tất cả liên quan đến nhóm 42.  
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tiếp thị; quản lý kinh doanh và thương mại; lập kế hoạch kinh 
doanh các tòa nhà (bao gồm các tòa nhà thương mại, tòa nhà thuộc khu dân cư và tòa nhà 
dùng để phục vụ hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, và/hoặc khách sạn); quản lý và 
điều hành doanh nghiệp; nghiên cứu kinh doanh; tổ chức triển lãm thương mại nhằm mục 
đích kinh doanh và thương mại; liên kết và kết nối doanh nghiệp để mang lại lợi ích cho 
các doanh nghiệp khác và cho các loại hàng hóa, tạo điều kiện thuận lợi để khách hàng có 
thể xem và mua hàng hóa này tại các gian hàng, trung tâm thương mại, chuỗi đại lý bán 
buôn và bán lẻ hàng hóa, khách sạn, nhà hàng cung cấp đồ ăn đồ uống, thông qua các 
cuốn sách giới thiệu chung về hoạt động mua bán hàng hóa được gửi bằng thư hoặc bằng 
các phương tiện thông tin liên lạc, hoặc thông qua các trang thông tin (website) mạng giao 
tiếp toàn cầu liên quan đến hoạt động mua bán hàng hóa; biên soạn, sưu tập danh sách địa 
chỉ email; quảng cáo trực tiếp bằng việc gửi thư; dịch vụ đăng thông báo; dịch vụ trưng 
bày hàng hóa cho mục đích mua bán hàng hóa; dịch vụ giới thiệu hàng hóa ra công 
chúng; dịch vụ giới thiệu và xúc tiến thưng mại; dịch vụ nghiên cứu và phân tích thị 
trường; tư vấn và hỗ trợ liên quan đến các dịch vụ nói trên. 

 

Nhóm 36: Quản lý quỹ; đầu tư quỹ; đầu tư quỹ quốc tế; dịch vụ tài chính; tài chính bất 
động sản; sắp xếp cổ phần giao dịch phân bổ (dịch vụ tàì chính); phát triển và tổ chức 
chứng khoán hóa cơ cấu tài chính (dịch vụ tài chính); định giá tài chính bất động sản; đầu 
tư vốn; đầu tư bất động sản; điều hành, quản lý quỹ quản thác, dịch vụ quỹ quản thác 
công ty; quản lý ủy thác tài chính; quản lý ủy thác đầu tư; dịch vụ ủy thác đầu tư; dịch vụ 
quản lý công ty đầu tư tín thác khách hàng cá nhân; đầu tư tín thác bất động sản; quản lý 
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đầu tư tín thác và dịch vụ đầu tư tín thác; dịch vụ ủy thác bất động sản; lựa chọn và thu 
mua bất động sản; thu mua bất động sản (cho người khác); lựa chọn và thu mua đất đai; 
thu mua đất đai (cho người khác); quản lý bất động sản trong công trình xây dựng; cho 
thuê tòa nhà; quản lý bất động sản trong và xung quanh tòa nhà (bao gồm các tòa nhà 
thương mại, tòa nhà thuộc khu dân cư và tòa nhà dùng để phục vụ hoạt động kinh doanh 
hàng hóa, dịch vụ, và/hoặc khách sạn); tư vấn và cung cấp thông tin liên quan đến các 
dịch vụ nói trên; buôn bán bất động sản; dịch vụ đạí lý bất động sản; thuê và cho thuê bất 
động sản, khu dân cư, khu công nghiệp và các tòa nhà thương mại, văn phòng, trung tâm 
thương mại, các gian hàng, trung tâm mua sắm, chuỗi đại lý bán buôn và bán lẻ hàng hóa, 
khu căn hộ dịch vụ, các tòa nhà, nhà ở tư nhân, khu tập thể, khu căn hộ, khu chung cư, 
nhà kho, nhà máy và các khu vực kinh doanh; quản lý bất động sản, định gìá và quản lý 
và điều phối dự án; quản lý bất động sản; quản lý quỹ, quản lý quỹ vốn, quản lý quỹ 
doanh nghiệp, quản lý quỹ tài chính và quản lý quỹ đầu tư; dịch vụ đầu tư công ty tín 
thác; dịch vụ cung cấp thông tin thị trường tài chính; tổ chức thị trường giao dịch cho các 
dịch vụ tài chính; tài chính doanh nghiệp; môi giới chứng khoán; quản lý chứng khoán; 
buôn bán và giao dịch chứng khoán; dịch vụ đầu tư chứng khoán; môi giới chứng khoán 
và kỳ phiếu; điều hành ủy thác (tài chính, bất động sản); dịch vụ ủy thác kinh doanh (tài 
chính, bất động sản); dịch vụ quản lý ủy thác tài chính và ủy thác doanh nghiệp; dịch vụ 
bảo lãnh (tài chính, bất động sản), dịch vụ ủy thác (tài chính, bất động sản); dịch vụ ký 
thác (tài chính, bất động sản); dịch vụ quản lý ủy thác (tài chính, bất động sản); dịch vụ 
thiết lập ủy thác (tài chính, bất động sản); dịch vụ hỗ trợ, quản lý và cố vấn tài chính; 
phân tích và định giá tài chính; hợp đồng bảo hiểm tài chính; dịch vụ tài chính; dịch vụ tín 
dụng; dịch vụ bảo hiểm tài chính; cho vay vốn và phát hành chứng khoán; dịch vụ quản lý 
tòa nhà (bất động sản) bao gồm: tòa nhà bán lẻ, chung cư và tòa nhà thưng mại, và/hoặc 
khách sạn; quản lý kinh doanh bất động sạn (cho người khác); quản lý và điều hành kinh 
doanh bất động sạn, khu dân cư, khu công nghiệp và các tòa nhà thương mại, văn phòng, 
trung tâm thương mại, các gian hàng, trung tâm mua sắm, chuỗi đại lý bán buôn và bán lẻ 
hàng hóa, các chỗ ở tạm thời, khách sạn, nhà nghỉ, khu nghỉ dưỡng cao cấp, khu căn hộ 
dịch vụ, các tòa nhà, nhà ở tư nhân, khu tập thể, khu căn hộ, khu chung cư, nhà kho, nhà 
máy và các khu vực kinh doanh; quản lý kinh doanh liên quan đến tài sản thương mại, cụ 
thể là bất động sản; tư vấn và hỗ trợ liên quan đến các dịch vụ nói trên. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng bất động sản; cải tạo đất (cho mục đích xây dựng); dịch vụ 
xây dựng và thi công công trình xây dựng; thi công, nâng cấp, tân trang, bảo trì và sửa 
chữa bất động sản, khu dân cư, khu công nghiệp và các tòa nhà thương mại, văn phòng, 
trung tâm thương mại, các gian hàng, trung tâm mua sắm, chuỗi đại lý bán buôn và bán lẻ 
hàng hóa, các chỗ ở tạm thời, khách sạn, nhà nghỉ, khu nghỉ dưỡng cao cấp, khu căn hộ 
dịch vụ, các tòa nhà, nhà ở tư nhân, khu tập thể, khu căn hộ, khu chung cư, nhà kho, nhà 
máy và các khu vực kinh doanh; dịch vụ xây dựng nhà cửa; tư vấn và hỗ trợ liên quan đến 
các dịch vụ nói trên. 
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(511)   Nhóm 35: Sắp xếp bố trí hàng hoá cho người khác (vì lợi ích của người khác), nhằm tạo 
điều kiện cho khách hàng có thể xem và mua hàng một cách thuận tiện hơn trong một khu 
vực mua sắm, trong một cửa hàng tổng hợp, trong siêu thị, trong khu vực mua sắm ảo, 
hoặc từ catalogue hay trang web trên internet chuyên mua bán hàng hoá nói chung qua 
thư từ hoặc qua các phương tiện viễn thông; cung cấp thông tin kinh doanh qua internet về 
các cơ hội bán lẻ; dịch vụ xúc tiến bán hàng; biên soạn danh sách địa chỉ, gửi thư (để gửi 
cho khách hàng); dịch vụ trang trí hàng hoá bày bán; dịch vụ quảng bá sản phẩm/dịch vụ; 
quảng cáo bằng thư từ trực tiếp; trang trí cửa hàng; tư vấn, cung cấp thông tin và hỗ trợ 
khách hàng về việc lựa chọn hàng hoá; thống kê thông tin kinh doanh; dịch vụ xúc tiến 
quảng cáo; tư vấn kinh doanh, hỗ trợ kinh doanh, dịch vụ cung cấp thông tin kinh doanh 
và nghiên cứu kinh doanh, dịch vụ phân tích thương mại; biên soạn danh bạ và hướng dẫn 
kinh doanh; nghiên cứu thị trường; xử lý dữ liệu; quản lý kinh doanh cho người khác; phổ 
biến quảng cáo và xúc tiến hàng hoá; dịch vụ đại diện cho nhà sản xuất (hỗ trợ doanh 
nghiệp trong việc kinh doanh và điều hành); chuẩn bị và phát hành quảng cáo hàng hóa, 
phân phối và trình bày hàng hóa và mẫu mã; tổ chức, tiến hành và giám sát bán hàng và 
kế hoạch quảng cáo, dịch vụ thông tin kinh doanh được vi tính hoá; đặt mua sản phẩm và 
dịch vụ cho bên thứ ba thông qua truyền dữ liệu điện tử; tổ chức triển lãm kinh doanh và 
thương mại; quáng cáo trên truyền hình; dịch vụ thu và giữ dữ liệu được vi tính hoá, tất cả 
cho thông tin, hình ảnh, âm thanh và văn bản để hỗ trợ quản lý kinh doanh; quản lý kinh 
doanh bán lẻ trực tuyến bao gồm cung cấp dịch vụ thông tin kinh doanh liên quan đến tổ 
chức, quản lý, thực hiện và thúc đẩy việc bán sản phẩm và dịch vụ thông qua hệ thống vi 
tính toàn cầu; cung cấp các dịch vụ nêu trên trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc 
Internet; cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ trên. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ, cung cấp thông tin, phân tích, đánh giá và nghiên cứu 
tài chính; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực tài chính và đầu tư; tư vấn và tham vấn tài chính 
trong lĩnh vực quản lý tài sản, quản lý điền sản và quản lý trang thiết bị; dịch vụ định giá 
và đánh giá tài sản; quản lý quỹ, phân tích tài chính, tư vấn tài chính, quản lý tài chính; 
nghiên cứu tài chính; môi giới cổ phiếu và môi giới tiền tệ, nghiệp vụ ngân hàng thương 
mại, mua và bán chứng khoán, quản lý đầu tư uỷ thác và đầu tư theo nhóm, phân tích số 
liệu của hoá đơn, dịch vụ đầu tư, quản lý bất động sản; quản lý hồ sơ bất động sản; cho 
thuê bất động sản; thu xếp việc cho thuê bất dộng sản; đầu tư bất động sản; dịch vụ thẻ tín 
dụng; dịch vụ thẻ ghi nợ; phát hành thẻ giá trị danh nghĩa bao gồm thẻ đổi quà tặng; trao 
đổì tiền tệ; định giá bất động sản; tư vấn và cung cấp thông tin về tài sản (bất động sản); 
cho các công ty bán lẻ thuê văn phòng, cho thuê cửa hàng, cho thuê cửa hàng bán lẻ; tất 
cả thuộc nhóm 36.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ tư vấn xây dựng thuộc nhóm này cho phát triển bất động sản, dịch vụ 
tư vấn xây dựng thuộc nhóm này cho nâng cấp bất động sản, dịch vụ xây dựng phát triển 
(xây dựng, sửa chữa,...) bất động sản thương mại bán lẻ, xây dựng phát triển bất động sản; 
bảo dưỡng tài sản; phát triển (xây dựng, sửa chữa,...) tài sản; dọn dẹp, bảo dưỡng và xây 
nhà, nâng cấp, tân trang, sửa chữa, sơn và trang trí toà nhà, khôi phục văn phòng và nhà ở; 
giám sát xây dựng toà nhà, rửa xe, làm sạch xe cộ; dịch vụ sửa chữa và chăm sóc nhà cửa; 
dịch vụ quản lý dự án xây dựng nhằm giám sát việc sản xuất lắp đặt đồ đạc, giá đỡ hàng 
và nội thất cửa hàng.  

 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; tư vấn thiết kế kiến trúc và thiết kế xây dựng cho toà nhà mới, 
đồ án xây dựng, phác thảo xây dựng và sơ đồ xây dựng, khảo sát địa hình, khảo sát các 
mảnh đất phù hợp với việc xây dựng; trắc địa; thiết kế vi tính căn cứ theo quản lý toà nhà 
và hệ thống bảo dưỡng và thiết kế công nghệ xây dựng cho dự án; kiến trúc, tư vấn thiết 
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kế kiến trúc và thiết kế xây dựng, khảo sát địâ hình, khảo sát các mảnh đất phù hợp với 
việc xây dựng, trắc địa, thiết kế vi tính căn cứ theo quản lý toà nhà và hệ thống bảo dưỡng 
và thiết kế công nghệ xây dựng cho dự án; dịch vụ trắc địa có chứng chỉ hành nghề; khảo 
sát thi công; dịch vụ khảo sát; khảo sát xây dựng và khảo sát bất động sản; khảo sát xây 
dựng và địa hình; lập kế hoạch phát triển bất động sản; dịch vụ tư vấn liên quan đến khảo 
sát địa chất; lập báo cáo liên quan đến các lĩnh vực tư vấn kiến trúc, tư vấn thiết kế kiến 
trúc và thiết kế xây dựng, khảo sát địa hình, khảo sát các mảnh đất phù hợp với việc xây 
dựng, trắc địa, thiết kế vi tính căn cứ theo quản lý toà nhà và hệ thống bảo dưỡng và thiết 
kế công nghệ xây dựng cho dự án, khảo sát thi công, khảo sát; khảo sát xây dựng và khảo 
sát bất động sản; khảo sát xây dựng và địa hình; lập kế hoạch phát triển bất động sản, tư 
vấn liên quan đến khảo sát địa chất; đại lý thiết kế, thiết kế nội thất trang trí cửa hàng, 
thiết kế đồ đạc cửa hàng, thiết kế hàng hoá tiếp thị và ấn phẩm dùng cho các cửa hàng bán 
lẻ, quản lý dự án thiết kế.  

 
 

(210) 4-2011-10876 (220) 02.06.2011 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.6; 26.13.25; A25.7.6; A1.13.15 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu Đại 
Đức Phú  (VN) 
516 đường 3 Tháng 2, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Hoá chất làm sạch bề mặt kim loại. 
 

Nhóm 02: Chế phẩm chống rỉ (bột chống sét). 
 

Nhóm 07: Đá nhám đánh bóng kim loại (bộ phận của máy); bi thép (bộ phận của máy); 
máy chấn động sàn rửa kim loại; máy quay li tâm. 

 
 

(210) 4-2011-13820 (220) 07.07.2011 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1; 25.7.25; 26.7.25; 1.15.23 
(731) Công ty cổ phần chế biến 

thực phẩm và bánh kẹo Phạm 
Nguyên   (VN) 
613 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh mứt kẹo, trà, cà phê, ca cao.  
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(210) 4-2011-14419 (220) 15.07.2011 
  (441) 25.01.2013 

(531) A26.11.12; 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần chế tạo biến 
áp Hà Nội  (VN) 
Tổ 2, xóm Bến, thị trấn Văn Điển, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Máy biến áp điện lực. 
 
 

(210) 4-2011-19311 (220) 16.09.2011 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Lê Việt Hưng   (VN) 
Số 240/11 đường Thoại Ngọc Hầu, 
phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay, cụ thể là: dao, kéo, kìm, búa, đá mài, dụng cụ để mài. 
 

Nhóm 20: Giá đồ đạc; giá kệ để sắp xếp; giá để quần áo. 
 
 

(210) 4-2011-20458 (220) 30.09.2011 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty Cổ phần Viễn thông 
Điện tử Vinacap  (VN) 
Thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Máy phát điện; máy hút bụi; máy xay sinh tố, máy vắt hoa quả chạy bằng điện; 

máy xay sữa đậu nành chạy bằng điện; van áp lực (bộ phận của máy); bộ làm nóng nước 
(bộ phận của máy); máy phát điện dùng trong công nghiệp và nông nghiệp; đầu phát điện 
(dùng trong công nghiệp và nông nghiệp); máy đóng gói; máy giặt; máy vắt khô quần áo; 
máy xay thịt; máy ép trái cây; máy nghiền gia dụng chạy bằng điện; máy xay bột mỳ; 
máy rửa bát đĩa; máy xay đa năng chạy bằng điện; máy trộn chạy bằng điện dùng cho gia 
đình; bộ tích hơi trong bình áp lực của máy bơm nước, máy đánh trứng (chạy điện); máy 
bơm nước (dùng trong công nghiệp và nông nghiệp); máy làm đồ uống có ga; máy thổi 
gió; máy súc rửa chai; máy làm bia; máy làm bơ; máy cắt bánh mỳ; thiết bị hút bụi để làm 
sạch; máy nhào bột; máy đánh xi sàn ván; máy say hạt tiêu dùng điện; máy làm xúc xích; 
máy làm đá; máy khâu; máy cắt cỏ; máy làm kem ăn. 

 
Nhóm 09: Các loại điện thoại; điện thoại cầm đi được; điện thoại thấy hình; máy tính 
xách tay; các loại máy tính; công tắc điện; phích điện và các công cụ tiếp xúc khác; cầu 
chì; bộ ngắt điện; hộp cầu dao điện; bảng phân phối điện; tủ phân phối điện; máy biến 
thế; thiết bị đầu cuối điện; dây điện; cáp điện; cáp thông tin; cáp truyền số liệu mạng nội 
bộ (cáp mạng LAN); dây quang, cáp quang, cáp đồng trục; cáp âm thanh, cáp tín hiệu; 
cáp truyền dẫn số liệu băng thông rộng; thiết bị báo chống trộm; máy tính; thiết bị quay 
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phim, máy thu thanh; máy nghe nhạc; tivi; đầu đĩa; loa; âm ly; ổn áp; máy ảnh; dàn âm 
thanh; bàn là điện; camera; máy quay đĩa; thiết bị chơi trò chơi dùng với màn hình và màn 
chiếu ngoài; vành loa dùng cho máy tăng âm; máy tự động đổi đĩa cho máy tính; máy hát 
tự động; đèn dùng cho phòng tối (nhiếp ảnh); màn hình máy tính; con chuột máy tính; 
bàn phím máy tính; máy sinh khí ozon [thiết bị tạo ozon]; đèn quang học; máy sao chụp 
tài liệu; máy fax; máy quét ảnh; máy ghi âm; thiết bị báo động bằng âm thanh; thiết bị 
định vị; thiết bị tái tạo âm thanh; thiết bị truyền âm thanh; máy điện báo; máy thu ngân 
được tự động hóa; máy điều nhiệt; máy bán hàng tự động; máy sấy tóc; thiết bị và dụng 
cụ quang học, cân, đo, báo hiệu kiểm tra, giám sát; thiết bị và dụng cụ dùng để truyền 
dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện; thiết bị 
ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính; đĩa ghi; máy bán 
hàng tự động và các cơ cấu dùng cho các thiết bị làm việc khi bỏ vào đó xu hay thẻ; máy 
tính tiền; thiết bị dập lửa; máy sấy bát đĩa. 

 
Nhóm 11: Bóng đèn điện; bóng đèn chiếu sáng; đèn trần; đèn xoắn; đèn đường; ngọn đèn 
cây đèn; ống phóng điện dùng cho chiếu sáng; bầu thủy tinh của đèn, vỏ đèn; chao đèn 
chụp đèn; đui dùng cho đèn điện; giá đỡ chao đèn; gương phản xạ của đèn; thiết bị điều 
hòa không khí; thiết bị sấy khô không khí, thiết bị làm sạch nước; thiết bị lọc không khí; 
nồi áp suất sử dụng điện; lò nướng; lò vi sóng; thiết bị tắm hơi; bếp ga; bếp điện; bếp từ; 
thiết bị khử mùi nhà bếp; bếp nấu ăn chạy điện; dụng cụ và thiết bị nấu nướng chạy điện; 
quạt gió; quạt điện; quạt sưởi; bình đun nước nóng bằng điện; bình đun nước nóng bằng 
năng lượng mặt trời; nồi cơm điện; nồi đa năng dùng điện; chảo rán dùng điện; nồi lẩu 
dùng điện; bồn rửa bát; máy khử mùi; thiết bị khử trùng không khí; lò sưởi; lò quay; máy 
đun nước nóng, lạnh dùng cho nhà tắm (dùng điện hoặc ga); máy sấy quần áo; máy pha 
cà phê dùng điện; máy sấy tóc; quạt thông gió; máy hâm nóng sữa cho trẻ em dùng điện; 
thiết bị hong khô tay; chậu rửa nhà bếp bằng inox; vòi nước; bồn tắm; ấm đun nước siêu 
tốc; đèn sạc; đèn bắt muỗi; ấm sắc thuốc; phích điện; tủ đông lạnh; dụng cụ điều chỉnh 
bồn tắm, thiết bị tắm hơi; máy lọc cà phê; máy rang cà phê; thiết bị để tẩy uế; bình lọc 
nước uống; máy sưởi ấm; máy làm sạch và khử độc thực phẩm rau quả; máy làm lạnh 
không khí; máy đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời dùng cho nhà tắm; tủ lạnh. 

 
Nhóm 15: Bộ chuông hòa âm (nhạc cụ); nhạc cụ; hộp dùng cho nhạc cụ; dây dùng cho 
nhạc cụ; thiết bị lật trang của tập bản nhạc đàn violon. 

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: ống cứng phi kim loại dùng cho xây dựng; 
Asphan, hắc ín, bitum; các công trình cấu kiện phi kim loại vận chuyển được; đài kỷ niệm 
phi kim loại; cửa ra vào không bằng kim loại; cửa sổ không bằng kim loại; vách ngăn 
không bằng kim loại. 

 

Nhóm 20: Đồ nội thất dùng trong gia đình, trường học hoặc văn phòng (bằng gỗ hoặc 
bằng sắt); đồ mỹ nghệ bằng gỗ hoặc bằng sắt, thạch cao hoặc chất dẻo; phụ kiện lắp ráp 
giường (không bằng kim loại); đồ gỗ mỹ thuật; bộ đồ cửa (phụ kiện lắp ráp cửa) không 
bằng kim loại; rèm bằng tre. 

 

Nhóm 21: Xoong nồi không dùng điện; chảo rán không dùng điện; bộ xoong nồi nấu ăn 
không dùng điện; đồ dùng gia đình bằng inox; hộp đựng thức ăn, khay đựng thức ăn; chậu 
(có thể di chuyển được); cặp lồng; nồi áp suất không dùng điện; máy nghiền gia dụng 
không dùng điện; dụng cụ ép trái cây không dùng điện; thùng rác; cầu là; dụng cụ mở nút 
chai; đồ gốm gia dụng; đồ trang trí bằng sứ; cối xay cà phê; đồ chứa đựng dùng cho gia 
dụng; máy nghiền gia dụng; dụng cụ bắt muỗi; dụng cụ ép trái cây; dụng cụ ép tỏi; dụng 
cụ nhà bếp; đồ sứ để chứa đựng; đồ gốm để chứa đựng; bộ bát đĩa; bộ đồ trà. 
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Nhóm 26: Tóc giả; hoa giả (nhân tạo); đồ trang sức dùng cho tóc; đăng ten trang trí; đồ 
dùng để thêu; ruy băng.  

 

Nhóm 27: Thảm; chiếu; giấy gián tường; thảm (trướng) treo tường (không bằng vải); 
mảng đất có cỏ nhân tạo; lớp lót dưới thảm. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo qua thư đặt hàng; cập nhật tư liệu quảng cáo; phổ biến các thông 
báo quảng cáo; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng; dịch vụ trả lời điện thoại (dùng 
cho chủ thuê bao vắng mặt); dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 
thông, cho mục đích bán lẻ; dịch vụ tóm lược tin, dịch vụ điểm tin; dịch vụ quảng cáo trực 
tuyến trên mạng máy tính; mua bán hàng điện lạnh, máy phát điện; buôn bán thiết bị 
phòng cháy, chữa cháy; mua bán thang máy, thang cuốn, thiết bị nâng; mua bán máy 
bơm; mua bán các thiết bị bảo vệ và camera giám sát và cửa cuốn; mua bán vật liệu xây 
dựng; mua bán máy tạo khí ozon dân dụng và công nghiệp; mua bán máy lọc nước tinh 
khiết, trang thiết bị vật tư xử lý nước sạch và máy lọc không khí; mua bán nước uống tinh 
khiết; buôn bán máy xay sinh tố đa năng, máy làm nóng lạnh, ấm nước nóng, máy ép trái 
cây, máy hút ẩm, nồi nướng, bếp từ, nồi lẩu, ấm siêu tốc, cặp lồng giữ ấm, lò nướng bánh, 
nồi đa năng, nồi cơm điện, bếp ga, tủ bảo quản thực phẩm, tủ đông lạnh, thiết bị khử mùi, 
quạt hơi nước; buôn bán máy rửa bát đĩa, máy sấy và máy giặt; buôn bán máy sưởi ấm, 
máy hút bụi, lò vi sóng, bình nước nóng dùng năng lượng mặt trời; buôn bán bình lọc nước 
uống tạo khoáng và thiết bị lọc nước; buôn bán máy điều hoà nhiệt độ, bình nóng lạnh, ấm; 
buôn bán hợp kim nhôm; môi giới thương mại; buôn bán ô tô, xe máy, xe đạp điện và phụ 
tùng của chúng; mua bán các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, mây tre đan, tranh sơn mài. 

 

Nhóm 36: Hãng bất động sản; dịch vụ mua bán bất động sản; dịch vụ cho thuê bất động 
sản; dịch vụ môi giới và cung cấp thông tin về bất động sản; dịch vụ làm tài chính; hoạt 
động ngân hàng. 

 

Nhóm 37: Lắp đặt các hệ thống nước tinh khiết, nước khoáng đóng chai và đóng bình; thi 
công xây dựng giếng khoan gia đình và công nghiệp; thi công xây dựng các công trình xử 
lý nước và trạm cấp nước công nghiệp; thi công xây dựng các công trình dân dụng, công 
nghiệp, giao thông, thủy lợi, thuỷ điện, trạm biến áp.  

 

Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy 
vi tính; dịch vụ bảng thông báo điện tử, dịch vụ bảng tin điện tử; thư điện tử; thông tin về 
lĩnh vực liên lạc viễn thông; dịch vụ nhắn tin; cung cấp các kênh viễn thông cho dịch vụ 
mua hàng từ xa; dịch vụ hội thảo từ xa; dịch vụ điện thoại; dịch vụ hộp thư thoại; chuyển 
thư tín; dịch vụ cung cấp kênh viễn thông dùng cho dịch vụ cửa hàng điện thoại; truyền 
qua vệ tinh. 

 

Nhóm 40: Dịch vụ xử lý và tái chế rác thải; dịch vụ sản xuất năng lượng; dịch vụ gia công 
kim loại; dịch vụ bảo quản thực phẩm và đồ uống; dịch vụ tráng rửa phim ảnh; dịch vụ in. 

 

Nhóm 42: Tạo lập và duy trì trang Web cho người khác, tạo lập và duy trì trang điện tử 
cho người khác; dịch vụ cho thuê máy tính và phần mềm máy tính; dịch vụ thiết kế phần 
mềm và các chương trình máy tính; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học công nghệ vào 
xây dựng và điều hành máy móc, cầu đường, hoá chất (dịch vụ kỹ thuật); dịch vụ thiết kế 
kiến trúc; dịch vụ thiết kế tạo mẫu. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ vệ sỹ; dịch vụ li xăng về sở hữu trí tuệ; dịch vụ trọng tài phân xử; câu 
lạc bộ gặp gỡ; hãng thám tử; dịch vụ tư vấn pháp lý. 
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(210) 4-2011-21570 (220) 13.10.2011 
  (441) 25.01.2013 

(531) 22.1.1; A26.11.12 
(591) Xanh lam, vàng, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
truyền thông và du lịch Hà 
Nội  (VN) 
Số 19, đường số 1, phố Trần Thái Tông, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Tổ chức sự kiện truyền thông về lĩnh vực: quảng cáo sản phẩm, xúc tiến thương 
mại. 

 

Nhóm 39: Tổ chức trọn gói các chuyến du lịch; cho thuê xe du lịch các đời từ 4-45 chỗ; 
dịch vụ đặt vé máy bay, tàu hỏa, visa, hộ chiếu.  

 

Nhóm 41: Tổ chức các chương trình hội nghị. 
 
 

(210) 4-2011-21578 (220) 13.10.2011 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.1; 26.3.23; 26.4.7 
(591) Xanh tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cơ khí Huy 
Hùng  (VN) 
Xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của chúng; hệ thống thu dẫn rác (đường ống thu 
dẫn rác lớn lắp đặt cho các khu chung cư và nhà cao tầng làm bằng kim loại). 

 

Nhóm 07: Vỏ bọc bên ngoài máy phát điện. 
 

Nhóm 09: Các loại tủ điện; trạm biến áp hợp bộ; thang, máng cáp điện. 
 

Nhóm 20: Giá kệ dùng để cất giữ hoặc lưu kho hàng hoá. 
 
 

(210) 4-2011-24136 (220) 11.11.2011 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1 
(731) ASO SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA  

(JP) 
91-1, Tsukure, Kikuyo-Machi, Kikuchi-
Gun, Kumamoto-Ken, Japan   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược, chế phẩm thú y và vệ sinh; giấy dầu dùng cho mục đích y tế; 

viên nhện (dược phẩm), vải gạc để băng bó; viên nang rỗng dùng cho dược phẩm; miếng 
che mắt dùng cho mục đích y tế; băng tai (băng cuốn vùng tai bị tổn thương), băng vệ 
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sinh kinh nguyệt; băng vệ sinh dạng nút dùng khi có kinh nguyệt, khăn vệ sinh; quần lót 
vệ sinh; bông thấm hút; cao dán; băng dùng để băng bó; colođion dùng cho mục đích 
dược phẩm; miếng lót ngực cho người nuôi con bú; vòng đeo tay dùng cho mục đích y tế, 
tã lót cho người bệnh không kiểm soát được nhu cầu vệ sinh; giấy chống nhậy cắn, chống 
mọt cắn.  

 
 

(210) 4-2011-27294 (220) 20.12.2011 
  (441) 25.01.2013 

(531) A26.11.12; 26.1.2 
(591) Xanh nước biển, vàng cam, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ và 
thương mại Hồng Phúc  (VN) 
205B Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành 
phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 24: Mành, rèm cửa bằng vải.  
 

Nhóm 35: Mua bán mành, rèm cửa bằng vải, mành cửa bằng gỗ, mành cửa bằng kim loại, 
mành bằng PVC. 

 
 

(210) 4-2012-00336 (220) 06.01.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) RICH PRODUCTS CORPORATION  
(US) 
One Robert Rich Way, Buffalo, New 
York 14213, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 29: Sản phẩm không chứa bơ sữa dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu 

nành (thay thế thành phần bơ sữa) được dùng như lớp phủ trên mặt, lớp kem hoặc làm 
nhân cho các món tráng miệng.  

 
Nhóm 30: Sản phẩm không chứa bơ sữa được dùng như lớp phủ trên mặt,  như lớp kem 
hoặc làm nhân cho các món tráng miệng, cụ thể là: bánh kẹo, nước mật đường. 

 
 

(210) 4-2012-00472 (220) 10.01.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.5.1 
(591) Xanh, xanh nhạt, đen, trắng 
(731) Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội 

(Viettel)   (VN) 
Số 1 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 
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(511)   Nhóm 09: Thẻ mang dữ liệu từ tính; thẻ quà tặng; thiết bị mang dữ liệu từ tính; phần mềm 
công cụ phát triển phần mềm viễn thông; phần mềm dùng cho thiết bị viễn thông; thiết bị 
viễn thông (phương tiện kỹ thuật, bao gồm cả phần cứng và phần mềm để thiết lập mạng 
viễn thông, cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông).  

 
Nhóm 35: Dịch vụ quản lý kinh doanh; dịch vụ quản trị kinh doanh; dịch vụ hỗ trợ kinh 
doanh; dịch vụ điều hành các trang mạng mua bán hàng hóa, dịch vụ trực tuyến; dịch vụ 
quảng cáo; dịch vụ khuyến mại và phát quà quảng cáo cho các công ty khác; dịch vụ quan 
hệ công chúng (dịch vụ PR); tổ chức hội chợ, triển lãm nhằm mục đích thương mại hoặc 
quảng cáo; dịch vụ điều tra và nghiên cứu thị trường, dịch vụ bán đấu giá và điều khiển 
việc bán đấu giá.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính, ngân hàng; dịch vụ thanh toán; dịch vụ bắn tiền thông qua 
tài khoản cho các thuê bao trong cùng mạng hoặc các mạng khác nhau; nạp tiền cho game 
trực tuyến; dịch vụ hỗ trợ khách hàng trong việc thực hiện các giao dịch tài chính, ngân 
hàng thực hiện trên nền dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin và kết nối ngân hàng; 
phân tích và cung cấp thông tin tài chính; dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ thẻ thanh toán; 
dịch vụ đổi tiền; dịch vụ chuyển tiền trên phạm vi toàn quốc và quốc tế.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông và truyền 
hình; dịch vụ Internet (dịch vụ viễn thông của nhà cung cấp); cho thuê đường truyền viễn 
thông và Internet; dịch vụ truyền thông tin hình ảnh qua mạng không dây và có dây, cho 
thuê thiết bị viễn thông. 

 
 

(210) 4-2012-00976 (220) 17.01.2012 
  (441) 25.01.2013 
(300) 20110154616 04.11.2011 MY 

20110154618 04.11.2011 MY 
(531) 3.1.4; 3.1.16 
(591) Da cam, đen 
(731) MALAYAN BANKING BERHAD  (MY)

17th Floor, Menara Maybank, 100 Jalan 
Tun Perak, 50050 Kuala Lumpur, 
Malaysia  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 16: Giấy, giấy các tông và hàng hoá làm bằng các vật liệu này không được xếp 

trong các nhóm khác; sách giới thiệu thông tin, quyển sách mỏng giới thiệu hàng hóa, tờ 
rơi, tạp chí, giấy đóng hộp và bao gói làm từ bìa cứng và chất dẻo, cuốn sách mỏng có bìa 
mềm (bàn về một vấn đề thời sự), tạp chí định kỳ, các ấn phẩm in, các vật phẩm làm từ 
giấy, các ấn phẩm in ấn dùng cho mục đích quảng cáo và thúc đẩy bán hàng, băng rôn, 
biển hiệu dùng cho quảng cáo và trưng bày; văn phòng phẩm và mẫu tờ khai in sẵn, giấy 
viết và bút [đồ dùng văn phòng]; bút chì, hộp đựng bút và bút chì.   

 
Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng, dịch vụ thẻ tín dụng, đánh giá tài chính, trao đổi tiền tệ, 
dịch vụ tài chính, đầu tư quỹ tài chính, tư vấn bảo hiểm, bảo lãnh tài chính, kiểm tra xác 
nhận séc (ngân phiếu), phát hành séc du lịch. 
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(210) 4-2012-01396 (220) 02.02.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A1.1.10; 26.1.2; 5.7.21; 26.13.25 
(591) Xanh lá cây, hồng, xanh da trời, đỏ 

(540) 

  

(731) Tổ hợp tác sản xuất thanh 
long VIETGAP Hàm Minh 10  
(VN) 
Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh 
Bình Thuận 

 
(511)   Nhóm 31: Quả thanh long tươi. 
 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ quả thanh long tươi. 
 
 

(210) 4-2012-01828 (220) 09.02.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2; A25.7.3; 8.7.5; 26.4.9 
(591) Tím, vàng đồng, đỏ, hồng tím, trắng, 

trắng ngà, đen, da cam, xanh lá cây, 
xanh lá cây nhạt, nâu đỏ nhạt, vàng, vàng 
đậm, xanh dương 

(731) Công ty cổ phần lương thực 
thực phẩm Colusa-Miliket  
(VN) 
1230 Kha Vạn Cân, phường Linh Trung, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; bún ăn liền; phở ăn liền; miến ăn liền; cháo ăn liền; mì gạo ăn liền.  

 
 

(210) 4-2012-03886 (220) 07.03.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1 
(731) EAVOO INFO TECH LIMITED  (HK) 

Rm 1708 C1, Nan Fung Tower, 173 Des 
Voeux Rd, C., Hong Kong 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; thiết bị hoa tiêu qua vệ tinh; thiết bị ngoại vi máy vi tính; máy 

quay video xách tay có bộ phận ghi hình; máy tính xách tay; máy đếm tiền; điện thoại di 
động; thiết bị xử lý dữ liệu; máy bộ đàm; màng chắn dùng cho các thiết bị khoa học. 
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(210) 4-2012-03911 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2; 6.1.2; A26.11.12; 24.9.1 
(591) Đỏ, trắng, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty Cổ phần Dịch vụ và 
Phân phối Nam Thái Bình 
Dương  (VN) 
Số 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ, dịch vụ siêu thị mua bán hàng tiêu dùng: bánh các loại, kẹo các 
loại, rượu, bia, nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn, đồ uống hoa quả 
và nước ép hoa quả, cà phê, chè, quần áo may sẵn, lương thực thực phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-04212 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH New Land   (VN) 
Km 32, quốc lộ 5, thôn Nghĩa Lộ, xã 
Phùng Chí Kiên, huyện Mỹ Hào, tỉnh 
Hưng Yên 

 

(511)   Nhóm 24: Vải dệt thoi.  
 
 

(210) 4-2012-05199 (220) 21.03.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Kabushiki Kaisha NTT Data (NTT Data 
Corporation)   (JP) 
3-3, Toyosu 3-chome, Koto-ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ truyền thông, cụ thể là điện thoại di động, máy thu phát 
quang học, máy phát và máy thu kỹ thuật số, sóng vô tuyến và quang học, ăng ten thu 
phát sóng vô tuyến, bộ khuyếch đại âm thanh, phần cứng máy vi tính; vật ghi dữ liệu được 
lưu trữ bởi chương trình máy vi tính, có thể tải về được từ mạng truyền thông, cụ thể là thẻ 
nhớ, băng từ, vật mang dữ liệu từ tính, vật mang dữ liệu quang học; vật ghi dữ liệu được 
lưu trữ bởi các chương trình máy vi tính khác, cụ thể là thẻ nhớ, băng từ, vật mang dữ liệu 
từ tính, vật mang dữ liệu quang học, chương trình máy vi tính (ghi sẵn); chương trình máy 
vi tính (phần mềm có thể tải xuống được), phần mềm máy tính (ghi sẵn); phần cứng mạng 
máy tính; thiết bị ngoại vi máy vi tính; thiết bị xử lý dữ liệu và máy vi tính; vật ghi dữ 
liệu, không ghi sẵn, cụ thể là vật mang dữ liệu từ tính, vật mang dữ liệu quang học, băng 
từ, thẻ nhớ; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống; vật ghi dữ liệu, ghi lại các thông tin 
ký tự và hình ảnh từ bản đồ và tranh ảnh, cụ thể là vật mang dữ liệu từ tính, vật mang dữ 
liệu quang học vật mang dữ liệu quang học từ tính; các bản nhạc chứa âm thanh và giai 
điệu có thể tải xuống được qua mạng truyền thông hoặc trên internet; các hình ảnh có thể 
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tải xuống được qua mạng truyền thông hoặc trên internet; thiết bị chứa dữ liệu từ tính; đĩa 
ghi, đĩa com-pắc; đĩa DVD (chứa hình ảnh, âm thanh và dữ liệu máy tính) và thiết bị kỹ 
thuật số ghi dữ liệu.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo qua mạng truyền thông; các dịch vụ quảng cáo và cung cấp 
thông tin liên quan; phân tích quản lý kinh doanh hoặc tư vấn nghiệp vụ thương mại; cung 
cập thông tin giới thiệu về sự hợp lý hóa doanh nghiệp qua máy tính; cung cấp thông tin 
về vấn đề nhân sự của công ty; cung cấp thông tin về việc tổ chức của công ty; cung cấp 
thông tin giới thiệu về công ty; cung cấp thông tin về thương mại; cung cấp thông tin về 
kinh tế thống kê, cung cấp thông tin về thống kê nghiên cứu thị trường; cung cấp thông tin 
của khách hàng, quản lý thông tin khách hàng; cung cấp thông tin về quản lý kinh doanh 
và nghiên cứu thị trường bằng cách tiếp thị sử dụng internet hoặc mạng viễn thông đi 
động hoặc các phương tiện truyền thông khác; dịch vụ tư vấn và nghiên cứu thị trường; 
cung cấp thông tin cho việc bán hàng hóa qua internet hoặc mạng viễn thông di động hoặc 
các phương tiện truyền thông khác và cung cấp thông tin cho việc bán hàng hóa khác; 
dịch vụ môi giới cho các hợp đồng bán hàng hóa qua internet hoặc mạng viễn thông di 
động hoặc các phương tiện truyền thông khác; cung cấp thông tin cho việc quản lý khách 
hàng, quản lý việc bán hàng, quản lý việc nhận và giao hàng, quản lý việc thanh toán, 
quản lý hóa đơn, quản lý việc nhận và sắp xếp đơn hàng, quản lý kho hàng qua internet 
hoặc mạng viễn thông di động hoặc các phương tiện truyền thông khác; cung cấp thông 
tin thương mại; cung cấp thông tin kinh tế; cung cấp thông tin về xu hướng công nghiệp tư 
nhân; hệ thống hóa và biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính qua các địa chỉ email, 
tên truy cập của người sử dụng và mật khẩu; hệ thống hóa và biên tập thông tin vào các cơ 
sở dữ liệu máy tính khác; dịch vụ lập các bản báo cáo thông kê kế toán; chức năng văn 
phòng;   cung cấp thông tin về các công việc văn phòng; dịch vụ vận hành máy tính, máy 
đánh chữ, máy telex và các máy văn phòng tương tự khác; dịch vụ quản lý chương trình 
kinh doanh; dịch vụ tư vấn về nguồn nhân lực; dịch vụ điều hành kinh doanh; dịch vụ thuê 
ngoài tiến hành kinh doanh trong các lĩnh vực; dịch vụ thuê ngoài (hỗ trợ kinh doanh); 
dịch vụ quản lý kinh doanh; dịch vụ quản lý tư liệu bằng máy tính; dịch vụ tư vấn cải tiến 
quá trình kinh doanh trong mọi lĩnh vực kinh doanh; dịch vụ khảo sát kinh doanh thương 
mại; dịch vụ lập kế hoạch kinh doanh; dịch vụ nghiên cứu kinh doanh; dịch vụ đánh giá 
kinh doanh; hãng thông tin thương mại; cung cấp thông tin số liệu thống kê; tư vấn trong 
lĩnh vực quảng cáo, tiếp thị; tư vấn nghiệp vụ thương mại, dịch vụ hỗ trợ điều hành doanh 
nghiệp thương mại hoặc công nghiệp, ngân hàng và dịch vụ; quản lý tệp tin máy tính; 
giám sát việc điều hành kinh doanh; dịch vụ phân tích kinh tế cho các quyết dịnh kinh 
doanh; dịch vụ kiểm toán; dịch vụ dự báo kinh tế, dịch vụ quan hệ công chúng; dịch vụ 
quản lý các dự án kinh doanh.  

 

Nhóm 37: Lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng phần cứng máy vi tính, phần cứng mạng liên 
lạc viễn thông, thiết bị truyền thông điện tử và thiết bị liên lạc viễn thông và cung cấp các 
thông tin liên  quan; lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng các thiết bị truyền thông cho hệ thống 
mạng truyền thông từ xa và cung cấp các thông tin liên quan; xây dựng công trình và cung 
cấp các thông tin liên quan; xây dựng mạng lưới điện; xây dựng phương tiện viễn thông; 
tư vấn về xây dựng; lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng các máy móc và thiết bị điện và cung 
cấp các thông tin liên quan; lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng các máy móc và thiết bị viễn 
thông và cung cấp các thông tin liên quan; lắp đặt, sửa chữa và báo dưỡng các máy móc 
và thiết bị điện và viễn thông sử dụng cho mạng truyền thông máy tính và cung cấp các 
thông tin liên quan, lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa các phần cúng mạng điện toán đám 
mây và phần cứng nền tảng điện toán đám mây và cung cấp các thông tin liên quan; lắp 
đặt, bảo dưỡng và sửa chữa mạng lưới liên lạc viễn thông và cung cấp các thông tin liên 
quan; dịch vụ tư vấn cho tất cả các dịch vụ nêu trên.  
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Nhóm 38: Dịch vụ liên lạc viễn thông (không bao gồm dịch vụ truyền hình); dịch vụ 
truyền tin, nhạc, hình ảnh, tài liệu, dữ liệu, video và âm thanh qua internet hoặc điện thoại 
di động và các phương tiện truyền thông khác, và cung cấp các thông tin liên quan; dịch 
vụ thông tin liên lạc các dữ liệu, văn bản, hình ảnh, âm nhạc và tin nhắn qua internet hoặc 
điện thoại di động và các phương tiện truyền thông khác, và cung cấp các thông tin liên 
quan; cấp quyền truy cập vào mạng truyền thông qua internet hoặc điện thoại di động và 
các phương tiện truyền thông khác, và cung cấp các thông tin liên quan; dịch vụ tư vấn 
liên quan đến việc cấp quyền truy cập vào mạng truyền thông qua internet hoặc điện thoại 
di động và các phương tiện truyền thông khác; dịch vụ đại lý cho việc truy cập vào mạng 
truyền thông qua internet hoặc điện thoại di động và các phương tiện truyền thông khác, 
và cung cấp các thông tin liên quan; dịch vụ truyền âm thanh, dữ liệu văn bản và hình ảnh 
và cung cấp các thông tin liên quan; dịch vụ truyền hình ảnh và âm thanh theo yêu cầu và 
cung cấp các thông tin liên quan; thông tin liên lạc bằng máy vi tính và các thiết bị và 
máy truyền thông khác và cung cấp các thông tin liên quan; dịch vụ thư điện tử và cung 
cấp các thông tin liên quan, dịch vụ chuyển hướng tự động thư điện tử và cung cấp các 
thông tin liên quan, dịch vụ truyền thông bằng bảng thông báo điện tử và cung cấp các 
thông tin liên quan; dịch vụ truyền qua vệ tinh và cung cấp các thông tin liên quan; cung 
cấp các dịch vụ mạng giá trị gia tăng và cung cấp các thông tin liên quan; dịch vụ cho 
thuê thời gian truy cập vào cơ sở dữ liệu máy tính qua internet, mạng lưới viễn thông di 
động và các phương tiện viễn thông khác; nhà cung cấp dịch vụ cho quyền truy cập vào 
các cơ sở dữ liệu qua internet, điện thoại di động hoặc các phương tiện truyền thông khác; 
dịch vụ tư vấn vận hành và kỹ thuật về lĩnh vực liên lạc viễn thông; dịch vụ quản trị mạng 
truyền thông; dịch vụ mạng thông tin liên lạc.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế phần mềm máy tính, lập trình máy tính hoặc duy trì phần mềm 
máy tính; dịch vụ tư vấn, hướng dẫn và cung cấp thông tin liên quan đến thiết kế phần 
mềm máy tính, lập trình máy tính hoặc duy trì phần mềm máy tính; dịch vụ thiết kế hệ 
thống máy tính, tạo lập hoặc duy trì hệ thống máy tính; dịch vụ tư vấn, hướng dẫn và cung 
cấp thông tin liên quan đến thiết kế hệ thống máy tính, tạo lập hoặc duy trì hệ thống máy 
tính; dịch vụ cung cấp thông tin kỹ thuật liên quan đến thiết kế phần mềm máy tính, lập 
trình máy tính hoặc duy trì phần mềm máy tính qua internet, mạng viễn thông di động 
hoặc các phương tiện truyền thông khác; dịch vụ tạo lập hoặc duy trì các trang chủ trên 
mạng internet, dịch vụ thiết kế, tạo lập và duy trì các trang chủ cho việc quảng cáo trên 
internet; dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến thiết kế, tạo lập và duy trì các chương 
trình máy tính chống lại vi rút máy tính; dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến việc 
thiết kế, tạo lập và duy trì các chương trình máy tính cho an ninh mạng máy tính; dịch vụ 
tư vấn liên quan đến an ninh của mạng lưới truyền thông qua internet, mạng viễn thông di 
động hoặc các phương tiện truyền thông khác; dịch vụ nhận dạng người dùng thương mại 
điện tử; dịch vụ giám sát, kiểm tra và xác nhận tính xác thực của nội dung của thông tin 
điện tử; dịch vụ mã hóa dữ liệu máy tính; dịch vụ nhận dạng trực tuyến người dùng đã 
đăng ký; dịch vụ nhận dạng và phân loại dữ liệu cá nhân của những người dùng mạng 
truyền thông; dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến thiết kế, tạo lập và duy trì chương 
trình máy tính được sử dụng cho hệ thống nhận dạng cá nhân qua dấu vân tay; dịch vụ 
cung cấp công cụ tìm kiếm trên mạng internet, mạng điện thoại đi động hoặc các phương 
tiện truyền thông khác, dịch vụ chuyển đổi thông tin âm thanh, hình ảnh và văn bản sang 
tín hiệu âm thanh, hình ảnh và văn bản thông qua máy tính; dịch vụ chuyển đổi dữ liệu 
sang cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ trao đổi điện tử hình ảnh trong mẫu dữ liệu; dịch vụ 
xử lý thông tin thông qua máy tính; dịch vụ kiểm tra từ xa hệ thống máy tính; dịch vụ mở 
rộng và bổ sung chức năng và định dạng cấu hình chương trình máy tính và máy tính (bao 
gồm thiết bị xử lý trung tâm và mạch điện tử, đĩa từ và băng từ có chứa chương trình máy 
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tính và thiết bị ngoại vi khác); dịch vụ kiểm tra kết nối giữa các máy tính; dịch vụ kiểm 
tra để xác nhận việc hoạt động của chương trình máy tính; dịch vụ tư vấn máy tính và 
hướng dẫn liên quan đến duy trì và cài đặt chương trình máy tính và các thiết bị máy móc 
có sử dụng chương trình máy tính hoặc các thiết bị máy móc được sử dụng trong hệ thống 
máy tính; dịch vụ cho thuê máy tính (bao gồm thiết bị xử lý trung tâm và mạch điện tử, 
đĩa từ và băng từ có chứa chương trình máy tính và thiết bị ngoại vi khác); dịch vụ cung 
cấp chương trình máy tính và cung cấp thông tin liên quan đến chương trình máy tính; 
dịch vụ cho thuê máy chủ; dịch vụ cho thuê bộ nhớ của máy chủ đề dùng trong mạng lưới 
truyền thông; dịch vụ thiết lập hướng dẫn sử dụng cho chương trình máy tính và máy tính 
(bao gồm thiết bị xử lý trung tâm và mạch điện tử, đĩa từ và băng từ có chứa chương trình 
máy tính và thiết bị ngoại vi khác), dịch vụ tư vấn kỹ thuật liên quan đến việc thực hiện, 
vận hành máy tính và các thiết bị máy khác đòi hỏi trình độ hiểu biết, kinh nghiệm và kỹ 
thuật cao của người điều khiển máy móc để đáp ứng sự chính xác khi vận hành; dịch vụ 
điện toán đám mây; dịch vụ tích hợp hệ thống máy vi tính; nhà cung cấp dịch vụ ứng 
dụng (ASP), cụ thể là cung cấp, thiết lập, quản lý, tnển khai và duy trì các ứng dụng, phần 
mềm, các trang web, và cơ sở dữ liệu và các phần mềm dịch vụ; dịch vụ sao chuyển dữ 
liệu, dịch vụ tư vấn về điện toán đám mây; dịch vụ tư vấn kỹ thuật về hạ tầng trung tâm dữ 
liệu, các giải pháp điện toán đám mây cá nhân và công cộng, và đánh giá và thiết lập các 
dịch vụ và công nghệ qua internet; dịch vụ cho thuê không gian lưu trữ dữ liệu kỹ thuật số 
và địa chỉ trang tin điện tử trên internet; dịch vụ bảo vệ máy vi tính; dịch vụ tư vấn trong 
lĩnh vực phần mềm và phần cứng máy vi tính; dịch vụ cập nhật phần mềm máy tính; dịch 
vụ thiết lập và giám sát hệ thống công nghệ bao gồm dịch vụ quản lý dự án máy tính; dịch 
vụ thiết lập và cài đặt phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp; dịch vụ khôi phục dữ liệu 
máy tính; dịch vụ phân tích hệ thống máy tính; dịch vụ cung cấp thông tin cơ bản về dịch 
vụ hỗ trợ kỹ thuật bao gồm khắc phục sự cố đối với các lỗi của phần cứng và phần mềm 
máy vi tính và sửa chữa lỗi phần mềm máy tính qua internet, điện thoại, thư điện tử và 
trực tiếp; dịch vụ cho thuê phần mềm máy tính và phần cứng máy vi tính; dịch vụ thiết kế 
và triển khai các phần mềm máy tính và phần cứng máy vi tính; dịch vụ nghiên cứu và 
triển khai các công nghệ khoa học và kỹ thuật; dịch vụ phân tích và nghiên cứu công 
nghiệp; dịch vụ nghiên cứu và tư vấn trong lĩnh vực máy tính; dịch vụ nghiên cứu và triển 
khai các công nghệ máy tính; dịch vụ tạo lập và phát triển các trang điện tử và các cổng 
giao dịch điện tử (công cụ tìm kiếm); dịch vụ kiểm soát chất lượng; dịch vụ cài đặt phần 
mềm máy tính và bảo trì phần mềm máy tính và cung cấp các thông tin và tư vấn liên 
quan..  
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(511)   Nhóm 09: Máy móc và thiết bị viễn thông, cụ thể là: điện thoại di dộng, máy thu phát tín 

hiệu quang học, máy thu phát tín hiệu vô tuyến, quang học và kỹ thuật số, ăng ten và bộ 
khuyếch đại tín hiệu, phần cứng máy tính (máy tính); phương tiện lưu trữ dữ liệu cụ thể 
như thẻ nhớ mạch tích hợp, băng từ thiết bị lưu trữ dữ liệu từ tính và thiết bị lưu trữ dữ liệu 
quang học với chương trình máy tính có thể tải xuống qua mạng truyền thông, phương 
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tiện lưu trữ dữ liệu cụ thể như thẻ nhớ mạch tích hợp, băng từ, thiết bị lưu trữ dữ liệu từ 
tính và thiết bị lưu trữ dữ liệu quang học lưu trữ với các chương trình máy tính khác 
phương tiện lưu trữ dữ liệu cụ thể như thiết bị lưu trữ dữ liệu từ tính, thiết bị lưu trữ dữ liệu 
quang học, băng từ, thẻ nhớ mạch tích hợp, không được ghi sẵn; đĩa từ mang dữ liệu được 
ghi sẵn; đĩa com-pact; đĩa kỹ thuật số và thiết bị lưu trữ dữ liệu kỹ thuật số khác; chương 
trình máy tính (đã được ghi sẵn); chương trình máy tính (phần mềm có thể tải xuống từ 
mạng); phần mềm máy tính (đã được ghi sẵn); máy tính nối mạng, thiết bị ngoại vi máy 
tính, máy tính và thiết bị xử lý dữ liệu tệp nhạc đĩa được ghi sẵn có thể tải xuống vởi âm 
thanh hoặc âm nhạc thông qua mạng máy tính hoặc mạng internet; tệp hình ảnh có thể tải 
xuống thông qua mạng máy tính hoặc mạng internet, ấn phẩm điện tử có thể tải xuống, 
thiết bị lưu trữ dữ liệu cụ thể như thiết bị lưu trữ từ tính, thiết bị lưu trữ dữ liệu quang học 
và thiết bị lưu trữ dữ liệu quang từ đã được ghi sẵn với thông tin dạng văn bản hình ảnh 
của bản đồ và ảnh chụp.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo trên mạng truyền thông; các dịch vụ quảng cáo khác và 
cung cấp thông tin liên quan đến chúng; dịch vụ quan hệ công chúng; dịch vụ phân tích 
quản lý kinh doanh hoặc tư vấn kinh doanh, dịch vụ quản lý kinh doanh; dịch vụ quản trị 
kinh doanh, dịch vụ tư vấn cải tiến quy trình kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh, dịch 
vụ khảo sát kinh doanh thương mại; dịch vụ lập kế hoạch kinh doanh; dịch vụ nghiên cứu 
kinh doanh, dịch vụ đánh giá kinh doanh; dịch vụ tư vấn trong các lĩnh vực quảng cáo, 
tiếp thị và truyền thông; dịch vụ tư vấn về nghề nghiệp; dịch vụ giám sát quản lý kinh 
doanh; dịch vụ phân tích kinh tế cho các quyết định kinh doanh; dịch vụ dự báo kinh tế; 
dịch vụ cung cấp thông tin giới thiệu hoạt động kinh doanh của công ty bằng máy tính; 
dịch vụ cung cấp thông tin kinh doanh về các công việc của nhân viên trong công ty; dịch 
vụ cung cấp thông tin về cơ cấu tổ chức công ty; dịch vụ cung cấp thông tin về lĩnh vực 
kinh doanh của công ty dịch vụ cung cấp thông tin về kinh doanh; dịch vụ cung cấp thông 
tin về số liệu thống kê kinh tế; dịch vụ cung cấp thông tin về số liệu thống kê nghiên cứu 
thị trường, dịch vụ cung cấp thông tin về số liệu thống kê; dịch vụ cung cấp thông tin về 
khách hàng; dịch vụ cung cấp thông tin về quản lý kinh doanh và nghiên cứu thị trường 
bằng tiếp thị qua mạng internet, qua điện thoại di động hoặc qua các phương tiện truyền 
thông khác; dịch vụ nghiên cứu thị trường và dịch vụ tư vấn liên quan đến chúng; dịch vụ 
cung cấp thông tin về bán hàng qua mạng internet qua điện thoại di động hoặc qua các 
phương tiện truyền thông khác; cung cấp thông tin về bán hàng, dịch vụ nghiên cứu thị 
trường và dịch vụ tư vấn liên quan đến chúng, dịch vụ môi giới các hợp đồng về bán hàng 
qua mạng internet, qua điện thoại di động hoặc qua các phương tiện truyền thông khác, 
dịch vụ cung cấp thông tin về quản lý khách hàng về quản lý bán hàng, về quán lý tiếp 
nhận và vận chuyển hàng hải, quản lý thanh toán, quản lý lập hóa đơn, quản lý sắp xếp và 
nhận đơn đặt hàng, quản lý kho hàng dự trữ qua mạng internet, qua điện thoại di động 
hoặc qua các phương tiện truyền thông khác dịch vụ cung cấp thông tin thương mại; đại lý 
thông tin thương mại; dịch vụ cung cấp thông tin kinh tế, dịch vụ cung cấp thông tin về xu 
hướng của ngành kinh doanh cá thể; chuẩn bị báo cáo về tình hình kinh doanh; hệ thống 
hóa và biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính bằng địa chỉ thư điện tử bằng sự nhận 
dạng và mật khẩu của người dùng, hệ thống hóa và biên tập thông tin cơ sở dữ liệu vào cơ 
sở dữ liệu máy tính khác; dịch vụ quản lý hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy 
tính; dịch vụ quản lý tệp tin máy tính, dịch vụ thao tác máy tính, đánh máy chữ, thao tác 
máy điện báo và thao tác các máy móc văn phòng tương tự (hoạt động văn phòng) dịch vụ 
hoạt động văn phòng; dịch vụ môi giới hoạt động văn phòng qua mạng internet qua điện 
thoại di động hoặc qua các phương tiện truyền thông khác; dịch vu cung cấp thông tin về 
công việc văn phòng, thuê nguồn nhân lực bên ngoài trong kinh doanh xúc tiến kinh 
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doanh trong các lĩnh vực buôn bán; dịch vụ tư vấn nguồn nhân lực; dịch vụ kiểm toán; 
dịch vụ quản lý chương trình kinh doanh; dịch vu quản lý dự án kinh doanh; dịch vụ quản 
lý hỗ trợ thương mại, công nghiệp và ngân hàng .  

 
Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, sửa chữa và bảo trì phần cứng máy tính, máy tính có chứa hệ 
thống phần mềm, phần cứng mạng viễn thông, thiết bị truyền thông điện từ, thiết bị viễn 
thông và dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến các dịch vụ trên, dịch vụ lắp đặt, sửa 
chữa và bảo trì các thiết bị truyền thông dùng cho hệ thống mạng truyền thông điều khiển 
từ xa và dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến các dịch vụ trên; dịch vụ xây dựng và 
dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến các dịch vụ trên; dịch vụ xây dựng các công 
trình điện; dịch vụ xây dựng các công trình viễn thông; dịch vụ lắp đặt, bảo trì và sửa chữa 
mạng viễn thông và dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến các dịch vụ trên; dịch vụ tư 
vấn xây dựng; dịch vụ lắp đặt sửa chữa hoặc bảo trì máy móc và thiết bị điện tử và dịch vụ 
cung cấp thông tin liên quan đến các dịch vụ trên; dịch vụ lắp đặt, bảo trì và sửa chữa 
phần cứng của mạng điện toán đám mây và phần cứng cho hệ thống nền của mạng điện 
toán đám mây và dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến các dịch vụ trên dịch vụ lăp 
đặt, sửa chữa và bảo trì máy móc và thiết bị viễn thông và dịch vụ cung cấp thông tin liên 
quan đến các dịch vụ trên; dịch vụ lắp đặt, sửa chữa và bảo trì máy móc và thiết bị điện tử 
cùng các loại máy móc và thiết bị viễn thông sử dụng cho mạng máy tính truyền thông và 
dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến các dịch vụ trên, dịch vụ tư vấn cho các dịch vụ 
nêu trên.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông (ngoài loại phát chương trình phát thanh truyền hình), dịch 
vụ truyền thông tin nhắn, âm nhạc, hình ảnh, dữ liệu, âm thanh và hình ảnh qua mạng 
máy tính hoặc điện thoại di động và các phương tiện truyền thông khác; dịch vụ cung cấp 
thông tin liên quan đến các dịch vụ trên, dịch vụ truyền thông tin từ xa các tin nhắn, âm 
nhạc, hình ảnh, dữ liệu, âm thanh và hình ảnh qua mạng máy tính hoặc điện thoại di động 
và các phương tiện truyền thông khác; dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến các dịch 
vụ trên, dịch vụ cung cấp truy cập đến mạng truyền thông qua mạng internet, qua điện 
thoại di động hoặc qua các phương tiện truyền thông khác, dịch vụ cung cấp thông tin liên 
quan đến các dịch vụ trên, dịch vụ tư vấn liên quan đến cung cấp truy cập mạng truyền 
thông qua mạng internet, qua điện thoại di động hoặc qua các phương tiện truyền thông 
khác; dịch vụ đại lý cung cấp truy cập đến mạng truyền thông qua mạng internet, qua 
điện thoại di động hoặc qua các phương tiện truyền thông khác, dịch vụ cung cấp thông 
tin liên quan đến các dịch vụ trên; dịch vụ truyền âm thanh, truyền văn bản dữ liệu và 
hình ảnh và dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến các dịch vụ trên; dịch vụ truyền hình 
ảnh và âm thanh theo yêu cầu và dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến các dịch vụ 
trên; dịch vụ thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối máy tính và bằng máy và thiết bị 
thông tin liên lạc khác và dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến các dịch vụ trên; dịch 
vụ thư điện tử và dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến các dịch vụ trên; dịch vụ tự 
động chuyển hướng của thư điện tư và cung cấp các thông tin liên quan; dịch vu thông tin 
liên lạc bằng bảng tin thông báo điện tử và cung cấp các thông tin liên quan đến chung, 
dịch vụ thông tin liên lạc bằng vệ tinh nhân tạo và cung cấp các thông tin liên quan; dịch 
vu cung cấp mạng thông tin liên lạc giá trị gia tăng và cung cấp các thông tin liên quan, 
dịch vụ cho thuê thời gian truy cập vào cơ sở dữ liệu máy tính thông qua mạng internet, 
qua điện thoại di động hoặc qua các phương tiện truyền thông khác, dịch vu cung cấp 
quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu thông qua mạng internet, qua điện thoại di động hoặc 
qua các phương tiện truyền thông khác, dịch vu tổ chức và tư vấn kỹ thuật trong lĩnh vực 
viễn thông, dịch vụ quản lý thông tin liên lạc, dịch vụ mạng thông tin liên lạc.   
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Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế phần mềm máy vi tính, lập trình máy vi tính, hoặc bảo trì phần 
mềm máy vi tính, dịch vụ cập nhật phần mềm máy vi tính; dịch vụ tư vấn cố vấn và cung 
cấp thông tin liên quan đến thiết kế phần mềm máy vi tính, lập trình máy vi tính, hoặc bảo 
trì phần mềm máy vi tính; dịch vụ thiết kế hệ thống máy vi tính, tạo lập hoặc bảo trì hệ 
thống phần mềm máy vi tính; dịch vụ tích hợp hệ thống máy vi tính (thiết kế phần mềm 
máy tính); dịch vụ phân tích hệ thống máy vi tính; dịch vụ tư vấn, cố vấn và cung cấp 
thông tin liên quan đến thiết kế hệ thống máy vi tính tạo lập hoặc bảo trì hệ thống phần 
mềm máy vi tính; dịch vụ tư vấn kỹ thuật về thiết kế trung tâm dữ liệu, giải pháp điện toán 
đám mây công cộng và cá nhân, đánh giá và thực hiện thiết kê công nghệ mạng thông tin; 
dịch vụ tư vấn kỹ thuật trong lĩnh vực phần cứng và phần mềm máy vi tính; dịch vụ cung 
cấp thông tin kỹ thuật liên quan đến thiết kế phần mềm máy vi tính lập trình máy vi tính, 
hoặc bảo trì phần mềm máy vi tính sử dụng Internet, đến điện thoại di động hoặc đến các 
phương tiện truyền thông khác; dịch vụ tạo lập hoặc bảo trì trang chủ cho người khác trên 
mạng Internet; dịch vụ lập trình máy tính trên máy chủ để lưu trữ nội dung kỹ thuật số và 
trang web trên mạng Internet; dịch vụ tạo lập và phát triển các trang web và cổng thông 
tin Internet (công cụ tìm kiếm); dịch vụ thiết kế, tạo lập và bảo trì các trang mạng quảng 
cáo trên Internet; dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến thiết kê, tạo lập và bảo trì các 
chương trình máy vi tính chống lại virus máy tính; dịch vụ cung cấp thông tin liên quan 
đến thiết kế, tạo lập và bảo trì chương trình máy vi tính cho hệ thống bảo mật mạng máy 
vi tính; dịch vụ tư vấn liên quan đến bảo mật mạng truyền thông qua Internet, qua điện 
thoại di động hoặc qua các phương tiện truyền thông khác, thiết kế định dạng cho người 
sử dụng thương mại điện tử (thiết kế phần mềm máy tính); xác định, chứng nhận và kiểm 
tra sự giả mạo của các nội dung thông tin điện tử; dịch vụ mã hóa dữ liệu cho máy tính 
(thiết kế phần mềm máy tính); thiết kế định dạng trực truyến cho người đăng ký sử dụng 
(thiết kế phần mềm máy tính); đối chiếu với dữ liệu nhận dạng cá nhân của người sử dụng 
mạng thông tin liên lạc (thiết kế phần mềm máy tính); cung cấp thông tin liên quan đến 
thiết kế, tạo lập và bảo trì chương trình máy vi tính dùng cho hệ thống nhận dạng cá nhân 
sử dụng dấu vân tay; dịch vụ cung cấp công cụ tìm kiếm trên mạng Internet, trên điện 
thoại di động hoặc trên các phương tiện truyền thông khác; dịch vụ chuyển đổi âm thanh, 
hình ảnh và thông tin văn bản thành tín hiệu âm thanh, hình ảnh và văn bản bằng máy vi 
tính, dịch vụ chuyển đổi dữ liệu máy tính (duy trì phần mềm máy tính), dịch vụ trao đổi 
điện tử hình ảnh theo hình thức trao đổi dữ liệu, dịch vụ xử lý thông tin bằng máy vi tính, 
dịch vụ kiểm tra từ xa hệ thống máy tính; dịch vụ mở rộng và bổ sung các chức năng và 
cấu hình chương trình máy tính và máy tính (bao gồm bộ xử lý trung tâm và mạch điện tử, 
đĩa từ và băng từ lưu trữ các chương trình máy tính và các thiết bị ngoại vi khác) (thiết kế 
phần mềm máy tính); dịch vụ kiểm tra kết nối giữa các máy tính; dịch vụ kiểm tra chương 
trình máy tính; dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan đến bảo trì và cài đặt chương trình máy 
tính cho các thiết bị sử dụng chương trình máy tính hoặc các thiết bị sử dụng như: hệ 
thống máy tính; dịch vụ cho thuê máy tính (bao gồm cả các đơn vị xử lý trung tâm và các 
mạch điẹn tử, đĩa từ và băng từ lưu trữ các chương trình máy tính và thiết bị ngoạl vi 
khác), dịch vụ tạo lập chương trình máy tính và các thông tin liên quan đến dịch vụ này; 
dịch vụ cung cấp dịch vụ ứng dụng cụ thể là: cung cấp, lưu trữ, quản lý, phát triển và duy 
trì các ứng dựng, phần mềm các trang web và cơ sở dữ liệu, và phần mềm (SaaS), dịch vụ 
cho thuê phần cứng máy tính và phần mềm máy tính, dịch vụ điện toán đám mây, dịch vụ 
tư vấn trong lĩnh vực điện toán đám mây; dịch vụ cho thuê máy chủ; dịch vụ cho thuê bộ 
nhớ máy chủ cho các mạng thông tin liên lạc, dịch vụ tư vấn liên quan đến chương trình 
máy tính và máy tính (bao gồm cả các bộ xử lý trung tâm và các mạch điện tử, từ tính đĩa 
và băng từ lưu trữ các chương trình máy tính và thiết bị ngoại vi khác), dịch vụ tư vấn kỹ 
thuật liên quan đến trình duyệt và hoạt dộng và hiệu năng của máy tính, của ôtô và của 
máy móc khác yêu cầu trình độ cao, kỹ năng và kinh nghiệm để đáp ứng được độ chính 
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xác cần thiết trong vận hành; dịch vụ kiểm tra chất lượng, dịch vụ nghiên cứu lập dự án về 
tiềm lực công ty; dịch vụ cung cấp thông tin công nghệ tổng quát bao gồm cả xử lý sự cố 
trong việc chẩn đoán vấn đề phần cứng và phần mềm máy tính và bảo dưỡng phần mềm 
máy tính thông qua Internet, qua điện thoại, qua e-mail và trực tiếp; dịch vụ kiểm tra và 
thực hiện hệ thống công nghệ bao gồm cả lập dự án máy tính; dịch vụ phục hồi dữ liệu 
máy tính, dịch vụ chuyển đổi dữ liệu máy tính và dữ liệu của chương trình máy tính 
(không phải là chuyển đổi đổi vật lý); dịch vụ bảo mật máy tính; dịch vụ nghiên cứu và tư 
vấn trong lĩnh vực máy tính, dịch vụ nghiên cứu và phát triển liên quan đến công nghệ 
máy tính; dịch vụ nghiên cứu và phát triển công nghệ, dịch vụ phân tích và nghiên cứu 
công nghiệp; dịch vụ thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính.  

 
 

(210) 4-2012-05558 (220) 26.03.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1; A11.1.6 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
BIM   (VN) 
Khu đô thị mới Hùng Thắng, phường Bãi 
Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 
Ninh  

 

(511)   Nhóm 01: Sản phẩm phụ của quá trình gia công ngũ cốc dùng trong công nghiệp. 
 

Nhóm 05: Sản phẩm phụ của quá trình gia công hạt ngũ cốc (dùng trong ngành y).  
 

Nhóm 30: Gạo; thực phẩm làm từ gạo; bột gạo; chế phẩm của ngũ cốc; thực phẩm ăn 
nhanh làm từ ngũ cốc; lát mỏng ngũ cốc (sấy khô).   

 

Nhóm 31: Bột gạo dùng làm thức ăn vật nuôi; ngũ cốc hạt chưa gia công; phế phẩm khi 
gia công hạt ngũ cốc dùng để nuôi súc vật; hạt (ngũ cốc).  

 
 

(210) 4-2012-05559 (220) 26.03.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
BIM   (VN) 
Khu đô thị mới Hùng Thắng, phường Bãi 
Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 
Ninh  

 

(511)   Nhóm 01: Sản phẩm phụ của quá trình gia công ngũ cốc dùng trong công nghiệp.  
 

Nhóm 05: Sản phẩm phụ của quá trình gia công hạt ngũ cốc (dùng trong ngành y).    
 

Nhóm 30: Gạo; thực phẩm làm từ gạo; bột gạo; chế phẩm của ngũ cốc; thực phẩm ăn 
nhanh làm từ ngũ cốc; lát mỏng ngũ cốc (sấy khô).     

 

Nhóm 31: Bột gạo dùng làm thức ăn vật nuôi; ngũ cốc hạt chưa gia công; phế phẩm khi 
gia công hạt ngũ cốc dùng để nuôi súc vật; hạt (ngũ cốc).  
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(210) 4-2012-05818 (220) 28.03.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2; 26.1.4; A1.1.12; 1.15.9 (540) 

  

(731) Công ty TNHH OMA INDUSTRIAL  
(VN) 
Số 9, đường N3, khu công nghiệp Sóng 
Thần 3, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương 

 

(511)   Nhóm 05: Tã lót dùng một lần. 
 

Nhóm 11: Bộ phận của thiết bị làm lạnh thông gió các loại: bộ lọc không khí đa lớp, điều 
hòa không khí xe hơi, thiết bị và máy móc làm sạch không khí, thiết bị lọc không khí, 
thiết bị điều tiết không khí. 

 
Nhóm 16: Giấy vệ sinh, khăn giấy chùi miệng, khăn lau bằng giấy, khăn giấy ướt.  

 
Nhóm 21: Cây lau các loại, vải lau, cây lau sàn, cây phơi đồ, cây lau hút bụi, vải lan bụi 
phi sợi.. 

 
Nhóm 24: Khăn vải ướt dùng một lần bằng vải. 

 
Nhóm 27: Thảm, nệm chùi chân, và các vật liệu trải sàn khác (trừ loại làm bằng hàng dệt).  

 
 

(210) 4-2012-06137 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.2; 26.1.6; 26.1.5; 24.17.17; 
24.17.25 

(591) Cam sẫm, trắng, xanh nước biển đậm. 

(540) 

  

(731) Công Ty Cổ Phần ID Giáo Dục 
Quốc Tế  (VN) 
Nhà E17, ngõ 132, Trung Kính, Yên 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cung ứng và quản lý nguồn lao động; nghiên cứu thị trường và thăm dò 

dư luận; quảng cáo, tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; hoạt động tư vấn quản lý 
kinh doanh và nhân sự.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ điều hành du lịch, dịch vụ du lịch.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ in ấn.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ phiên dịch và dịch thuật.  

 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; tạo lập và duy trì trang tin điện tử cho người khác; thiết kế 
trang trí nội thất; thiết lập bản vẽ công nghiệp; nghiên cứu trong lĩnh vực bảo vệ môi 
trường; xác nhận giá trị tác phẩm nghệ thuật.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn.  
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(210) 4-2012-07639 (220) 19.04.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 6.1.2; 1.15.24; A26.11.12; 3.9.1 
(591) Cam, vàng, trắng, xanh dương nhạt, xanh 

dương đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
du lịch - thương mại Kiên 
Giang  (VN) 
Số 190 đường Trần Phú, phường Vĩnh 
Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh 
Kiên Giang  

 

(511)   Nhóm 29: Cá các loại ngâm dầu muối đóng hộp; cá các loại sốt cà đóng hộp; cá các loại 
đóng túi PA; các sản phẩm thủy sản hấp và đông lạnh.  

 
 

(210) 4-2012-08153 (220) 25.04.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2; 26.13.25; 26.7.25; 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, vàng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất thương 

mại dịch vụ Trần Gia  (VN) 
Tổ 3, khu phố Phú Tân, phường Tân Phú, 
thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 26: Tranh thêu. 
 
 

(210) 4-2012-08794 (220) 03.05.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) HERO INVESTCORP LIMITED   (IN) 
Hero CR Division, Sua Road, Hero 
Nagar, Ludhiana - 141 003, India  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 04: Dầu bôi trơn dùng cho ô tô (bao gồm dầu động cơ); mỡ bôi trơn dùng cho ô tô; 
dầu nhờn dùng cho ô tô; nhiên liệu dùng cho ô tô và phụ gia dùng cho nhiên liệu ô tô.  

 
Nhóm 09: Mũ bảo hiểm dùng cho người ngồi trên xe ô tô; thiết bị đo tốc độ và dây cáp 
của nó; dây điện; dây cáp; hệ thống dây dẫn; cầu dao điện; cảm biến; cầu chì; ắc qui điện; 
cuộn dây điện từ; thiết bị báo động; bộ nối (điện); đồng hồ ghi cây số cho xe cộ; cuộn 
cảm ứng điện và bảng điều khiển dùng cho ô tô. 

 

Nhóm 12: Xe cộ dùng nhiên liệu (phương tiện giao thông) trên bộ và phụ tùng của chúng. 
 

Nhóm 16: ấn phẩm dạng in; văn phòng phẩm; xuất bản phẩm dạng in; sách hướng dẫn; sổ 
tay hướng dẫn sử dụng; sách; tạp chí; tờ rơi; sách mỏng; giấy dính; áp phích quảng cáo về 
lĩnh vực ô tô. 
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Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
 

Nhóm 28: Trò chơi và đồ chơi; các dụng cụ thể dục và dụng cụ thể thao thuộc nhóm này.  
 

Nhóm 35: Điều hành, quản lý kinh doanh trong lĩnh vực ô tô; tư vấn kinh doanh trong lĩnh 
vực ô tô; nghiên cứu và phân tích kinh doanh trong lĩnh vực ô tô; cửa hàng bán lẻ và bán 
buôn xe cộ, các thiết bị, phụ tùng và phụ kiện xe cộ; quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại trong 
lĩnh vực ô tô; dịch vụ đặt hàng bằng thư và bằng các phương tiện truyền thông điện tử như 
các trang báo điện tử, chương trình mua sắm thông qua kênh truyền hình.  

 
Nhóm 37: Sửa chữa và bảo trì ô tô bao gồm dịch vụ hỗ trợ (cho mục đích sửa chữa) khẩn 
cấp trên đường dành cho ô tô. 

 
 

(210) 4-2012-08795 (220) 03.05.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.7.25; 26.4.4; 26.4.7; 26.3.1 
(731) HERO INVESTCORP LIMITED    (IN) 

Hero CR Division, Sua Road, Hero 
Nagar, Ludhiana - 141 003, India  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu bôi trơn dùng cho ô tô (bao gồm dầu động cơ); mỡ bôi trơn dùng cho ô tô; 

dầu nhờn dùng cho ô tô; nhiên liệu dùng cho ô tô và phụ gia dùng cho nhiên liệu ô tô.   
 

Nhóm 09: Mũ bảo hiểm dùng cho người ngồi trên xe ô tô; thiết bị đo tốc độ và dây cáp 
của nó; dây điện; dây cáp; hệ thống dây dẫn; cầu dao điện; cảm biến; cầu chì; ắc qui điện; 
cuộn dây điện từ; thiết bị báo động; thiết bị khởi động cho động cơ; bộ nối (điện); đồng 
hồ ghi cây số cho xe cộ; cuộn cảm ứng điện và bảng điều khiển dùng cho ô tô.  

 
Nhóm 12: Xe cộ dùng nhiên liệu (phương tiện giao thông) trên bộ và phụ tùng của chúng. 

 

Nhóm 16: ấn phẩm dạng in; văn phòng phẩm; xuất bản phẩm dạng in; sách hướng dẫn; sổ 
tay hướng dẫn sử dụng; sách; tạp chí; tờ rơi; sách mỏng; giấy dính; áp phích quảng cáo về 
lĩnh vực ô tô.  

 
Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.   

 
Nhóm 28: Trò chơi và đồ chơi; các dụng cụ thể dục và dụng cụ thể thao thuộc nhóm này.    

 
Nhóm 35: Điều hành, quản lý kinh doanh trong lĩnh vực ô tô; tư vấn kinh doanh trong lĩnh 
vực ô tô; nghiên cứu và phân tích kinh doanh trong lĩnh vực ô tô; cửa hàng bán lẻ và bán 
buôn xe cộ, các thiết bị, phụ tùng và phụ kiện xe cộ; quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại trong 
lĩnh vực ô tô; dịch vụ đặt hàng bằng thư và bằng các phương tiện truyền thông điện tử như 
các trang báo điện tử, chương trình mua sắm thông qua kênh truyền hình.   

 
Nhóm 37: Sửa chữa và bảo trì ô tô bao gồm dịch vụ hỗ trợ (cho mục đích sửa chữa) khẩn 
cấp trên đường dành cho ô tô.  
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(210) 4-2012-09231 (220) 08.05.2012 
  (441) 25.01.2013 
(300) 302086380 16.11.2011 HK 

(531) 9.7.1 
(731) HALO TRADEMARKS LIMITED  

(HK) 
G/F, 17 Gough Street, Central, Hong 
Kong   

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 11: Đèn điện; đèn chùm; đèn sàn, tường và trần; đèn chiếu sáng; bộ phận và phụ 

kiện cho những sản phẩm nêu trên.  
 

Nhóm 18: Da và giả da, sản phẩm bằng các vật liệu kể trên và không được xếp ở các 
nhóm khác; da động vật; da sống; rương (hòm) và túi du lịch; ô; lọng; gậy chống; roi da, 
yên cương; va li; túi và túi đựng đồ lặt vặt; ví nam và ví nữ; túi đựng chìa khóa làm bằng 
da; túi xách tay; bộ đồ du lịch; va li xách tay; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; tấm phủ đồ đạc 
bằng da thuộc.    

 
Nhóm 20: Đồ đạc (bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ); gương; giường; ghế; khung giường) 
(bằng gỗ); ghế dài; thùng (không bằng kim loại); tủ đựng; tủ đựng cho đồ chơi; tủ đựng 
quần áo; hòm, không bằng kim loại; giá treo áo; thùng đựng hàng; quầy hàng (dạng bàn); 
sọt (không bằng kim loại); tủ đựng; thanh ray cho rèm; móc rèm; vòng treo rèm; ghế xếp; 
bàn học sinh; bàn để vẽ; bàn trang điểm, ghế để chân; khung (ảnh); giá để tạp chí; giá đỡ 
(kệ); đệm; đồ đạc văn phòng; gối; tủ nhiều ngăn; ghế sopha; ghế dài có đệm; ghế bành; 
tượng bằng gỗ; tượng bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; ghế đẩu; mặt bân; bàn; giá 
đỡ; xe đẩy tay; bàn làm việc của thợ mộc; đồ đạc nhà bếp; đồ đạc văn phòng; nệm; giá 
(đồ đạc); sản phẩm (chưa xếp vào các nhóm khác) bằng gỗ, li-e, lau, sậy, cói, liễu, sừng, 
xương, ngà voi, râu cá voi, vẩy, hổ phách, xà cừ, bọt biển, thế phẩm của các vật liệu này, 
hoặc làm bằng chất dẻo (dùng cho mục đích trang trí). 

 
Nhóm 24: Vải và hàng dệt không xếp vào các nhóm khác; khăn trải bàn và trải giường; 
khăn tắm (trừ quần áo); khăn trải giường bằng vải lanh; tấm trải phủ giường; chăn; vải 
thêu kim tuyến; vải thô hồ cứng; vải in hoa; tấm phủ đồ đạc bằng vải; vỏ đệm; tấm phủ rời 
dùng cho đồ đạc; rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo; tơ lụa đamát; chăn lông vịt; vải có 
hoạ tiết mô phỏng da động vật; cờ (không làm bằng giấy); vải lanh dùng trong nhà; vỏ 
nệm; vải không dệt; khăn phủ gối; vỏ gối; miếng vải để lót đĩa ở bàn ăn, không làm bằng 
giấy; mÒn bông; chăn du lịch; khăn phủ giường (vải dệt); rèm tắm bằng vải hoặc nhựa; 
khăn trải bàn; khăn mặt bằng vải; vải dùng để bọc đồ đạc; vải nhung; tấm treo tường bằng 
vải; khăn trải giường; khăn trải đệm; tấm lót đệm; chăn nhồi lông vịt.   

 
Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ, bán háng trực tuyến, bán buôn và đặt hàng qua bưu 
điện liên quan đến đèn điện, đên chùm, đèn sàn, tường và trần, đèn chiếu sáng, da và giả 
da, sản phẩm bằng các vật liệu kể trên và không được xếp ở các nhóm khác, da động vật, 
da sống, rương (hòm) và túi du lịch, ô, lọng, gậy chống, roi da, yên cương, va li, túi và túi 
đựng đồ lặt vặt, ví nam và ví nữ, túi đựng chìa khóa làm bằng da, túi xách tay, bộ đồ du 
lịch, va li xách tay, cặp đựng giấy tờ, tài liệu, tấm phủ đồ đạc bằng da thuộc, đồ đạc (bàn, 
ghế, giường, tủ, giá, kệ), gương, giường, ghế, khung giường, ghế dài, thùng, tủ đựng, tủ 
đựng cho đồ chơi, tủ đựng quần áo, hòm, không bằng kim loại, giá treo áo, thùng đựng 
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hàng, quầy hàng [dạng bàn], sọt, tủ đựng, thanh ray cho rèm, móc rèm, vòng treo rèm, 
ghế xếp, bàn học sinh, bàn để vẽ, bàn trang điểm, ghế để chân, khung (ảnh), giả để tạp 
chí, giá đỡ (kệ), đệm, đồ đạc văn phòng, gối, tủ nhiều ngăn, ghế sopha, ghế dài có đệm, 
ghế bành, tượng bằng gỗ, tượng bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo, ghế đẩu, mặt bàn, 
bàn, giá đỡ, xe đẩy tay, bàn làm việc của thợ mộc, đồ đạc nhà bếp, đồ đạc văn phòng, 
nệm, giá (đồ đạc), sản phẩm (chưa xếp vào các nhóm khác) bằng gỗ, li-e, lau, sậy, cói, 
liễu, sừng, xương, ngà voi, râu cá voi, vẩy, hổ phách, xà cừ, bọt biển, thế phẩm của các vật 
liệu này, hoặc làm bằng chất dẻo, vải và hàng dệt không xếp vào các nhóm khác, khăn trải 
bàn và trải giường, khăn tắm (trừ quần áo), khăn trải giường bằng vải lanh, tấm trải phủ 
giường, chăn, vải thêu kim tuyến, vải thô hồ cứng, vải in hoa, tấm phủ đồ đạc bằng vải, vỏ 
đệm, tấm phủ rời dùng cho đồ đạc, rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo, tơ lụa Đamát, 
chăn lông vịt, vải có hoạ tiết mô phỏng da động vật, cờ [không làm bằng giấy], vải lanh 
dùng trong nhà, vỏ nệm, vải không dệt, khăn phủ gối, vỏ gối, miếng vải để lót đĩa ở bàn 
ăn, không làm bằng giấy, mÒn bông, chăn du lịch, khăn phủ giường [vải dệt], rèm tắm 
bằng vải hoặc nhựa, khăn trải bàn, khăn mặt bằng vải, vải dùng để bọc đồ đạc, vải nhung, 
tấm treo tường bằng vải; dịch vụ cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến các dịch vụ 
nêu trên. 

 
 

(210) 4-2012-09232 (220) 08.05.2012 
  (441) 25.01.2013 
(300) 302086371 16.11.2011 HK 

(531) 9.7.1 
(731) HALO TRADEMARKS LIMITED  

(HK) 
G/F, 17 Gough Street, Central, Hong 
Kong   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 11: Đèn điện; đèn chùm; đèn sàn, tường và trần; đèn chiếu sáng; bộ phận và phụ 

kiện cho những sản phẩm nêu trên.  
 

Nhóm 18: Da và giả da, sản phẩm bằng các vật liệu kể trên và không được xếp ở các 
nhóm khác; da động vật; da sống; rương (hòm) và túi du lịch; ô; lọng; gậy chống; roi da, 
yên cương; va li; túi và túi đựng đồ lặt vặt; ví nam và ví nữ; túi đựng chìa khóa làm bằng 
da; túi xách tay; bộ đồ du lịch; va li xách tay; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; tấm phủ đồ đạc 
bằng da thuộc.   

 
Nhóm 20: Đồ đạc (bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ); gương; giường; ghế; khung giường 
(bằng gỗ); ghế dài; thùng (không bằng kim loại); tủ đựng; tủ đựng cho đồ chơi; tủ đựng 
quần áo; hòm, không bằng kim loại; giá treo áo; thùng đựng hàng; quầy hàng (dạng bàn); 
sọt (không bằng kim loại); tủ đựng; thanh ray cho rèm; móc rèm; vòng treo rèm; ghế xếp; 
bàn học sinh; bàn để vẽ; bàn trang điểm, ghế để chân; khung (ảnh); giá để tạp chí; giá đỡ 
(kệ); đệm; đồ đạc văn phòng; gối; tủ nhiều ngăn; ghế sopha; ghế dài có đệm; ghế bành; 
tượng bằng gỗ; tượng bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; ghế đẩu; mặt bân; bàn; giá 
đỡ; xe đẩy tay; bàn làm việc của thợ mộc; đồ đạc nhà bếp; đồ đạc văn phòng; nệm; giá 
(đồ đạc); sản phẩm (chưa xếp vào các nhóm khác) bằng gỗ, li-e, lau, sậy, cói, liễu, sừng, 
xương, ngà voi, râu cá voi, vẩy, hổ phách, xà cừ, bọt biển, thế phẩm của các vật liệu này, 
hoặc làm bằng chất dẻo (dùng cho mục đích trang trí). 
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Nhóm 24: Vải và hàng dệt không xếp vào các nhóm khác; khăn trải bàn và trải giường; 
khăn tắm (trừ quần áo); khăn trải giường bằng vải lanh; tấm trải phủ giường; chăn; vải 
thêu kim tuyến; vải thô hồ cứng; vải in hoa; tấm phủ đồ đạc bằng vải; vỏ đệm; tấm phủ rời 
dùng cho đồ đạc; rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo; tơ lụa đamát; chăn lông vịt; vải có 
hoạ tiết mô phỏng da động vật; cờ (không làm bằng giấy); vải lanh dùng trong nhà; vỏ 
nệm; vải không dệt; khăn phủ gối; vỏ gối; miếng vải để lót đĩa ở bàn ăn, không làm bằng 
giấy; mÒn bông; chăn du lịch; khăn phủ giường (vải dệt); rèm tắm bằng vải hoặc nhựa; 
khăn trải bàn; khăn mặt bằng vải; vải dùng để bọc đồ đạc; vải nhung; tấm treo tường bằng 
vải; khăn trải giường; khăn trải đệm; tấm lót đệm; chăn nhồi lông vịt. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ, bán háng trực tuyến, bán buôn và đặt hàng qua bưu 
điện liên quan đến đèn điện, đên chùm, đèn sàn, tường và trần, đèn chiếu sáng, da và giả 
da, sản phẩm bằng các vật liệu kể trên và không được xếp ở các nhóm khác, da động vật, 
da sống, rương (hòm) và túi du lịch, ô, lọng, gậy chống, roi da, yên cương, va li, túi và túi 
đựng đồ lặt vặt, ví nam và ví nữ, túi đựng chìa khóa làm bằng da, túi xách tay, bộ đồ du 
lịch, va li xách tay, cặp đựng giấy tờ, tài liệu, tấm phủ đồ đạc bằng da thuộc, đồ đạc (bàn, 
ghế, giường, tủ, giá, kệ), gương, giường, ghế, khung giường, ghế dài, thùng, tủ đựng, tủ 
đựng cho đồ chơi, tủ đựng quần áo, hòm, không bằng kim loại, giá treo áo, thùng đựng 
hàng, quầy hàng [dạng bàn], sọt, tủ đựng, thanh ray cho rèm, móc rèm, vòng treo rèm, 
ghế xếp, bàn học sinh, bàn để vẽ, bàn trang điểm, ghế để chân, khung (ảnh), giả để tạp 
chí, giá đỡ (kệ), đệm, đồ đạc văn phòng, gối, tủ nhiều ngăn, ghế sopha, ghế dài có đệm, 
ghế bành, tượng bằng gỗ, tượng bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo, ghế đẩu, mặt bàn, 
bàn, giá đỡ, xe đẩy tay, bàn làm việc của thợ mộc, đồ đạc nhà bếp, đồ đạc văn phòng, 
nệm, giá (đồ đạc), sản phẩm (chưa xếp vào các nhóm khác) bằng gỗ, li-e, lau, sậy, cói, 
liễu, sừng, xương, ngà voi, râu cá voi, vẩy, hổ phách, xà cừ, bọt biển, thế phẩm của các vật 
liệu này, hoặc làm bằng chất dẻo, vải và hàng dệt không xếp vào các nhóm khác, khăn trải 
bàn và trải giường, khăn tắm (trừ quần áo), khăn trải giường bằng vải lanh, tấm trải phủ 
giường, chăn, vải thêu kim tuyến, vải thô hồ cứng, vải in hoa, tấm phủ đồ đạc bằng vải, vỏ 
đệm, tấm phủ rời dùng cho đồ đạc, rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo, tơ lụa Đamát, 
chăn lông vịt, vải có hoạ tiết mô phỏng da động vật, cờ [không làm bằng giấy], vải lanh 
dùng trong nhà, vỏ nệm, vải không dệt, khăn phủ gối, vỏ gối, miếng vải để lót đĩa ở bàn 
ăn, không làm bằng giấy, mÒn bông, chăn du lịch, khăn phủ giường [vải dệt], rèm tắm 
bằng vải hoặc nhựa, khăn trải bàn, khăn mặt bằng vải, vải dùng để bọc đồ đạc, vải nhung, 
tấm treo tường bằng vải; dịch vụ cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến các dịch vụ 
nêu trên. 

 
 

(210) 4-2012-09446 (220) 10.05.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A1.1.10; 26.4.2; A1.5.3; 26.2.7 
(591) Xanh da trời, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng 
Kiến thức Ngoại giao và 
Ngoại ngữ   (VN) 
87 Trần Quốc Thảo, phường 7, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo.  
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(210) 4-2012-09721 (220) 14.05.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1; 26.4.2; 24.15.21 
(591) Đỏ, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Chân Phương  
(VN) 
126 đường 284, phường 4, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật tư, thiết bị, máy móc ngành công nghiệp, cụ thể là: khung gầm « 

tô; mua bán phụ tùng ô tô, phụ tùng cơ giới cụ thể là phụ tùng cho hệ thống thắng hơi, hệ 
thống lái và trợ lực lái, các hệ thống bơm của xe tải các loại và xe công trình.  

 
 

(210) 4-2012-09874 (220) 15.05.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) SociÐtÐ des Produits NestlÐ 
S.A.  (CH) 
1800 Vevey, Switzerland  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chất chiết xuất từ cà phê; thức ăn có cà phê là thành phần chủ yếu; chất 

thay thế cà phê; chiết xuất từ chất thay thế cà phê; chất thay thế cà phê làm từ rễ cây rau 
diếp xoăn; trà; chất chiết ra từ trà; thức ăn có trà là thành phần chủ yếu; trà ướp lạnh; thức 
ăn có thành phần mạch nha là chủ yếu; ca cao; thức ăn có ca cao là thành phần chủ yếu; 
sô-cô-la; bữa ăn nhanh được chế biến từ sô-cô-la; đồ uống có sô-cô-la là thành phần chủ 
yếu; bánh kẹo; kẹo; kẹo hoa quả; đường; kẹo cao-su (không dùng trong ngành y); bánh 
mì; nấm men/men (bia); bánh nướng; bánh quy dạng tròn; bánh ngọt; bánh quy; bánh 
xốp; kẹo bơ cứng; bánh trứng, món tráng miệng với ngũ cốc là thành phần chủ yếu, món 
tráng miệng có kem là thành phần chủ yếu,  bánh pút-đinh; kem lạnh; nước đá thực phẩm; 
nước hoa quả loãng (dạng đá); bánh kẹo dạng đông lạnh; bánh ngọt dạng đông lạnh; đá 
thực phẩm dạng xốp; món tráng miệng dạng đông lạnh với ngũ cốc là thành phần chủ yếu, 
món tráng miệng dạng đông lạnh có kem là thành phần chủ yếu, sữa chua đông lạnh; hợp 
chất dùng để làm kem lạnh; hợp chất dùng để làm nước đá thực phẩm; hợp chất dùng để 
làm nước hoa quả loãng; hợp chất dùng để làm bánh kẹo dạng đông lạnh; hợp chất dùng 
để làm bánh ngọt dạng đông lạnh; hợp chất dùng để làm đá dạng xốp;hợp chất dùng để 
làm món tráng miệng với ngũ cốc là thành phần chủ yếu; hợp chất dùng để làm món tráng 
miệng dạng đông lạnh có kem là thành phần chủ yếu; hợp chất để làm sữa chua đông 
lạnh; mật ong; chất thay thế cho mật ong; sản phẩm ngũ cốc (đã qua chế biến) dùng cho 
bữa sáng; món ăn điểm tâm (làm từ ngũ cốc và hoa quả); hạt ngô loại dẹt ăn liền; bánh 
làm từ ngũ cốc dạng thanh; đồ ăn làm từ ngũ cốc dạng ăn liền; chế phẩm làm từ ngũ cốc 
dùng làm thức ăn; gạo; mỳ ống; mỳ sợi; thực phẩm có thành phần chủ yếu là gạo, bột mì 
hoặc ngũ cốc ở dạng có thể ăn ngay; bánh pi-za; bánh san-uých; hỗn hợp gồm bột dinh 
dưỡng dạng nhão và bột đã nhào sẵn có thể nấu luôn; nước xốt; nước xốt đậu tương; nước 
xốt cà chua; sản phẩm hương liệu hoặc gia vị dùng cho thức ăn trừ dầu tinh chất; gia vị 
dùng cho thực phẩm; đồ gia vị trừ dầu tinh chất; nước xốt để trộn xa lát; nuớc xốt ma-ô-
ne; mù tạc; giấm.  
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(210) 4-2012-09875 (220) 15.05.2012 
  (441) 25.01.2013 

(591) Xanh lá cây 
(731) SociÐtÐ des Produits NestlÐ 

S.A.  (CH) 
1800 Vevey, Switzerland   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chất chiết xuất từ cà phê; thức ăn có cà phê là thành phần chủ yếu; chất 

thay thế cà phê; chiết xuất từ chất thay thế cà phê; chất thay thế cà phê làm từ rễ cây rau 
diếp xoăn; trà; chất chiết ra từ trà; thức ăn có trà là thành phần chủ yếu; trà ướp lạnh; thức 
ăn có thành phần mạch nha là chủ yếu; ca cao; thức ăn có ca cao là thành phần chủ yếu; 
sô-cô-la; bữa ăn nhanh được chế biến từ sô-cô-la; đồ uống có sô-cô-la là thành phần chủ 
yếu; bánh kẹo; kẹo; kẹo hoa quả; đường; kẹo cao-su (không dùng trong ngành y); bánh 
mì; nấm men/men (bia); bánh nướng; bánh quy dạng tròn; bánh ngọt; bánh quy; bánh 
xốp; kẹo bơ cứng; bánh trứng, món tráng miệng với ngũ cốc là thành phần chủ yếu, món 
tráng miệng có kem là thành phần chủ yếu,  bánh pút-đinh; kem lạnh; nước đá thực phẩm; 
nước hoa quả loãng (dạng đá); bánh kẹo dạng đông lạnh; bánh ngọt dạng đông lạnh; đá 
thực phẩm dạng xốp; món tráng miệng dạng đông lạnh với ngũ cốc là thành phần chủ yếu, 
món tráng miệng dạng đông lạnh có kem là thành phần chủ yếu, sữa chua đông lạnh; hợp 
chất dùng để làm kem lạnh; hợp chất dùng để làm nước đá thực phẩm; hợp chất dùng để 
làm nước hoa quả loãng; hợp chất dùng để làm bánh kẹo dạng đông lạnh; hợp chất dùng 
để làm bánh ngọt dạng đông lạnh; hợp chất dùng để làm đá dạng xốp;hợp chất dùng để 
làm món tráng miệng với ngũ cốc là thành phần chủ yếu; hợp chất dùng để làm món tráng 
miệng dạng đông lạnh có kem là thành phần chủ yếu; hợp chất để làm sữa chua đông 
lạnh; mật ong; chất thay thế cho mật ong; sản phẩm ngũ cốc (đã qua chế biến) dùng cho 
bữa sáng; món ăn điểm tâm (làm từ ngũ cốc và hoa quả); hạt ngô loại dẹt ăn liền; bánh 
làm từ ngũ cốc dạng thanh; đồ ăn làm từ ngũ cốc dạng ăn liền; chế phẩm làm từ ngũ cốc 
dùng làm thức ăn; gạo; mỳ ống; mỳ sợi; thực phẩm có thành phần chủ yếu là gạo, bột mì 
hoặc ngũ cốc ở dạng có thể ăn ngay; bánh pi-za; bánh san-uých; hỗn hợp gồm bột dinh 
dưỡng dạng nhão và bột đã nhào sẵn có thể nấu luôn; nước xốt; nước xốt đậu tương; nước 
xốt cà chua; sản phẩm hương liệu hoặc gia vị dùng cho thức ăn trừ dầu tinh chất; gia vị 
dùng cho thực phẩm; đồ gia vị trừ dầu tinh chất; nước xốt để trộn xa lát; nuớc xốt ma-ô-
ne; mù tạc; giấm.  

 
 

(210) 4-2012-09904 (220) 15.05.2012 
  (441) 25.01.2013 

(591) Xanh tím, đen, trắng 
(731) PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI 

JAYA   (ID) 
Jl. Bintaro Raya No. 10A, Jakarta 
Selatan, Indonesia 12240 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Lạc rang, đậu lạc chiên, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây (snacks), mứt 

quả nấu đông (thạch), khoai tây chiên giòn, sữa. 
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(210) 4-2012-09905 (220) 15.05.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 3.9.1; A26.4.6; 25.3.1; 26.4.2 
(591) Đen, trắng, vàng, đỏ, xanh lá cây, xám 
(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 

dùng Ma San  (VN) 
Tầng 12, tòa nhà Kumho Asiana Plaza 
Saigon, số 39 Lê Duẩn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm; chiết xuất từ thịt, cá (dùng làm nước chấm). 
 

Nhóm 30: Gia vị; sốt gia vị.  
 
 

(210) 4-2012-09906 (220) 15.05.2012 
 (441) 25.01.2013 

(531) 25.3.1; A26.4.6; 3.9.1; 26.4.2 
(591) Đen, trắng, vàng, đỏ, xanh lá cây, xám 
(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 

dùng Ma San   (VN) 
Tầng 12, tòa nhà Kumho Asiana Plaza 
Saigon, số 39 Lê Duẩn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm; chiết xuất từ thịt, cá (dùng làm nước chấm).  
 

Nhóm 30: Gia vị; sốt gia vị.  
 
 

(210) 4-2012-09925 (220) 16.05.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 1.15.23; A26.11.12; 26.1.1 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt 

(540) 

   

(731) Công ty TNHH xây dựng - bất 
động sản Xinh  (VN) 
467 Điện Biên Phủ, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy móc, thiết bị và phụ tùng máy may, sắt thép, tre nứa, gỗ cây và 
gỗ chế biến, xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, kính xây dựng, gạch ốp lát và thiết bị vệ 
sinh, đèn và bộ đèn điện, giường tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất, hóa chất, máy vi tính, 
thiết bị ngoại vi và phần mềm, thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông, vali, cặp túi, ví da 
hàng da và giả da, vải, hàng may sẵn, giày dép, tơ, xơ, sợi dệt, gạo (không hoạt động tại 
trụ sở), thực phẩm (không hoạt động tại trụ sở). 
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Nhóm 36: Tư vấn đầu tư; kinh doanh bất động sản, môi giới bất động sản. 
 

Nhóm 37: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; sửa chữa nhà.  
 

Nhóm 39: Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế; vận tải hàng hóa. 
 
 

(210) 4-2012-11101 (220) 28.05.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 3.5.19 
(731) DISNEY ENTERPRISES, INC. A 

DELAWARE CORPORATION     (US) 
500 South Buena Vista Street, Burbank, 
CA 91521, USA   

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 20: Đệm không khí dùng khi cắm trại; cái nôi; giường (làm bằng gỗ hoặc các chất 

dẻo không thuộc các nhóm khác), ghế dài (đồ gỗ); tủ sách; tủ (đồ gỗ); ghế ngồi; kẹp dùng 
để giữ và trưng bày tranh ảnh (đồ gỗ); giá treo áo; đồ gỗ để máy tính; khay để bàn phím 
máy tính; giường cũi cho trẻ con; ghế trường kỷ; thanh treo rèm; miếng vật liệu lấp lánh 
dùng để trang trí trong nhóm này (đồ nội thất); đồ trang trí có thể di chuyển được (đồ nội 
thất), bàn học sinh, tấm phù điêu làm bằng đá được cắt và trạm trổ treo trên tường dùng để 
trang trí (đồ nội thất); bức tượng và bức tượng nhỏ làm từ ngà voi, thạch cao, chất dẻo, sáp 
hoặc gỗ; cột cờ, ghế để chân; đồ gỗ nội thất; đồ trang trí để gói quà làm từ chất dẻo, quạt 
tay; gương có cán cầm tay; hộp đựng đồ trang sức không làm bằng kim loại; đồ trang trí 
nhỏ đi kèm chìa khoá làm bằng vật liệu thuộc nhóm này, đồ gỗ đặt trên cỏ hoặc trong 
vườn, ghế sofa đôi; giá để báo; đệm; gương; đồ trang trí không dùng cho lễ giáng sinh 
làm từ ngà voi, thạch cao, chất dẻo, sáp hoặc gỗ; ghế dài có đệm; đồ trang trí bữa tiệc làm 
từ chất dẻo, cái đôn; khung tranh (ảnh); gối; giá để cây cối làm bằng dây và kim loại; bức 
phù điêu dùng để trang trí treo trên tường; bảng tên cài áo làm bằng chất dẻo; bảng đăng 
ký số xe ô tô có gắn đồ trang trí rẻ tiền làm bằng nhựa; đồ trang trí bánh bằng chất dẻo; 
vỏ sò dùng để trang trí; túi ngủ; bàn; tủ đồ chơi; giá để ô, rèm che cửa (cái mành) làm 
bằng vật liệu thuộc nhóm này; chuông gió.   

 
 

(210) 4-2012-11129 (220) 28.05.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 2.5.25; 2.5.2; 2.1.25 
(731) DISNEY ENTERPRISES, INC. A 

DELAWARE CORPORATION     (US) 
500 South Buena Vista Street, Burbank, 
CA 91521, USA   

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 20: Đệm không khí dùng khi cắm trại; cái nôi; giường (làm bằng gỗ hoặc các chất 

dẻo không thuộc các nhóm khác), ghế dài (đồ gỗ); tủ sách; tủ (đồ gỗ); ghế ngồi; kẹp dùng 
để giữ và trưng bày tranh ảnh (đồ gỗ); giá treo áo; đồ gỗ để máy tính; khay để bàn phím 
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máy tính; giường cũi cho trẻ con; ghế trường kỷ; thanh treo rèm; miếng vật liệu lấp lánh 
dùng để trang trí trong nhóm này (đồ nội thất); đồ trang trí có thể di chuyển được (đồ nội 
thất), bàn học sinh, tấm phù điêu làm bằng đá được cắt và trạm trổ treo trên tường dùng để 
trang trí (đồ nội thất); bức tượng và bức tượng nhỏ làm từ ngà voi, thạch cao, chất dẻo, sáp 
hoặc gỗ; cột cờ, ghế để chân; đồ gỗ nội thất; đồ trang trí để gói quà làm từ chất dẻo, quạt 
tay; gương có cán cầm tay; hộp đựng đồ trang sức không làm bằng kim loại; đồ trang trí 
nhỏ đi kèm chìa khoá làm bằng vật liệu thuộc nhóm này, đồ gỗ đặt trên cỏ hoặc trong 
vườn, ghế sofa đôi; giá để báo; đệm; gương; đồ trang trí không dùng cho lễ giáng sinh 
làm từ ngà voi, thạch cao, chất dẻo, sáp hoặc gỗ; ghế dài có đệm; đồ trang trí bữa tiệc làm 
từ chất dẻo, cái đôn; khung tranh (ảnh); gối; giá để cây cối làm bằng dây và kim loại; bức 
phù điêu dùng để trang trí treo trên tường; bảng tên cài áo làm bằng chất dẻo; bảng đăng 
ký số xe ô tô có gắn đồ trang trí rẻ tiền làm bằng nhựa; đồ trang trí bánh bằng chất dẻo; 
vỏ sò dùng để trang trí; túi ngủ; bàn; tủ đồ chơi; giá để ô, rèm che cửa (cái mành) làm 
bằng vật liệu thuộc nhóm này; chuông gió.   

 
 

(210) 4-2012-11150 (220) 28.05.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2; 1.15.3; 26.4.2 
(591) Xanh biển, xanh dương da trời, vàng 

cam, đỏ, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dịch vụ đầu 
tư xây dựng và thương mại 
Tân Thắng Lợi  (VN) 
14 lầu 3, Hồ Biểu Chánh, phường 11, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 11: Hệ thống xử lý nước bị ô nhiễm bằng công nghệ màng vi sinh cao tải; hệ thống 
xử lý rác thải bằng công nghệ sinh học nhiệt, thiết bị xử lý bụi; thiết bị xử lý khói thải. 

 
 

(210) 4-2012-11523 (220) 31.05.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS 
INC.   (US) 
Four Times Square, New York, New 
York 10036, United States of America  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ tiếp thị và quảng cáo, vì mục đích kinh doanh; bán lẻ quần áo trực 
tuyến (thương mại điện tử); dịch vụ cung cấp thông tin và tin tức liên quan đến thời trang, 
phong cách, quần áo bằng trang web, nhằm mục đích giới thiệu sản phẩm. 

 

Nhóm 38: Truyền hình.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ tiếp thị và quảng cáo, vì mục đích giáo dục và giải trí; sản xuất các 
chương trình truyền hình và vi-đê-ô. 
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Nhóm 42: Dịch vụ cung cấp thông tin và tin tức bằng trang web liên quan đến thiết kế 
thời trang. 

 
 

(210) 4-2012-11608 (220) 01.06.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A26.11.12; 26.1.2; 1.15.23 
(591) Đỏ sẫm mận chín, da cam, vàng, trắng, 

đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần TDG  (VN) 
Phòng số 5, tầng 12A, tòa nhà 101, phố 
Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Máy vi tính, thiết bị ngoại vi của máy vi tính, máy tính đầu cuối, phần cứng 
máy tính, chương trình trò chơi trên máy vi tính, bộ vi xử lý, bảng mạch nhớ, màn hình, 
màn hiển thị, bàn phím máy tính, dây cấp điện, mô đem, máy in dùng với máy vi tính, ổ 
đĩa, bộ điều hợp, mạch giao tiếp, bộ đầu nối và trình điều khiển, phương tiện lưu trữ dữ 
liệu cho máy tính còn để trống, vật mang dữ liệu từ máy tính như USB, phần mềm và vi 
chương trình máy tính: chương trình hệ điều hành, chương trình đồng bộ dữ liệu, chương 
trình làm công cụ phát triển ứng dụng dùng cho máy tính cá nhân và máy tính cầm tay; 
điện thoại di động, điện thoại bàn và thiết bị của chúng như: thẻ nhớ, tai nghe, ốp lưng 
điện thoại di động, bao da điện thoại, phụ kiện tổng đài, cáp đồng trục, dây cáp đồng trục. 

 

Nhóm 35: Mua bán vật tư, thiết bị, máy móc phục vụ ngành công nghiệp gồm: máy công 
cụ, máy tạo hình kim loại, máy luyện kim, máy khai thác mỏ và xây dựng, máy cho 
ngành dệt, may và da, thân xe có động cơ và phụ kiện của chúng; mua bán vật tư, thiết bị, 
máy móc phục vụ ngành nông nghiệp gồm: máy kéo, máy xén cỏ, máy gặt, máy phun, 
máy sấy khô, máy đập, máy sàng, dao, kéo, liềm, dụng cụ cầm tay, máy chế biến thực 
phẩm; mua bán vật tư, thiết bị, máy móc phục vụ ngành xây dựng, giao thông vận tải, 
trang thiết bị, vật tư truyền hình; mua bán thiết bị điện: công tắc, ổ cắm, đèn chiếu sáng, 
dây cáp điện, công tơ điện, dây điện, ắc quy điện; mua bán vật tư, thiết bị, máy móc phục 
vụ ngành điện tử gồm: thiết bị đo lường, kiểm tra định hướng và điều khiển, đồng hồ, thiết 
bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu pháp, thiết bị siêu âm y tế, máy điều hoà 
nhịp tim, máy trợ thính, thiết bị nội soi, thiết bị chiếu chụp, dụng cụ quang học, máy tính 
bảng, máy ảnh, máy in, máy photocopy, máy fax, đài, tivi; mua bán vật tư, thiết bị, máy 
móc phục vụ ngành truyền thông, viễn thông, điện thoại; mua bán vật tư, sắt, thép; mua 
bán điện lạnh: tủ lạnh, máy điều hòa, máy làm lạnh, và đồ gia dụng gồm: nồi, ấm, chảo, 
bát đĩa, thau chậu các loại, giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự, hàng may 
mặc, hàng thủ công mỹ nghệ, thực phẩm, thực phẩm, hóa chất (trừ hóa chất nhà nước cấm).  

 

Nhóm 37: Lắp đặt mạng viễn thông và truyền hình cáp. 
 

Nhóm 40: Gia công những phụ kiện phục vụ ngành thông tin: màn hình máy tính, chuột, 
ram, USB, ổ cứng, loa, nguồn máy tính, main máy tính; gia công những phụ kiện phục vụ 
ngành viễn thông: điện thoại, thiết bị viễn thông và tổng đài, phụ kiện điện thoại như thẻ 
nhớ, tai nghe, ốp lưng điện thoại, bao da điện thoại, phụ kiện tổng đài, thiết bị phụ kiện 
truyền dẫn tín hiệu truyền hình cáp. 

 

Nhóm 42: Tư vấn kỹ thuật mạng viễn thông và truyền hình cáp.  
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(210) 4-2012-11795 (220) 04.06.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 2.9.1; 2.7.23; 2.7.2 
(591) Vàng cam, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH quảng cáo 

Trần Mạnh Cường  (VN) 
958/16 An Dương Vương, phường 13, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 41: Quay phim; chụp ảnh; tổ chức sự kiện như: hội nghị, hội thảo; đào tạo dạy nghề 

quay phim, chụp ảnh.  

 
 

(210) 4-2012-12189 (220) 07.06.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 5.7.3; 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại Trúc Bạch   (VN) 
Số 17 đường Ngô Quyền, phường Máy 
Chai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải 
Phòng 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu gạo, rượu khai vị, rượu mạnh, rượu vốt ca, ượu uýt ki, rượu vang.  

 
 

 
(210) 4-2012-12934 (220) 15.06.2012 
  (441) 25.01.2013 
(300) 1465547 15.12.2011 AU 

  
(731) KWM BRANDS PTE LIMITED  (SG) 

One Marina Boulevard #28-00 Singapore 
018989  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ tra cứu và tư vấn pháp lý; dịch vụ nghiên cứu pháp 

luật; dịch vụ quản trị pháp lý; dịch vụ đăng ký pháp lý; dịch vụ hỗ trợ pháp lý; dịch vụ 
kiểm toán pháp lý; dịch vụ quản lý rủi ro pháp lý; dịch vụ kiểm soát tuân thủ pháp luật; 
dịch vụ quản lý tranh chấp pháp lý dịch vụ giải quyết tranh chấp, dịch vụ trọng tài phân 
xử; dịch vụ hoà giải; dịch vụ kiện tụng, dịch vụ hỗ trợ kiện tụng, dịch vụ làm đại diện và 
luật sư về nhãn hiệu và sáng chế; dịch vụ quản lý danh mục đầu tư về sở hữu trí tuệ.  
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(210) 4-2012-12979 (220) 15.06.2012 
  (441) 25.01.2013 
(300) 1237904 16.12.2011 MX 

1237906 16.12.2011 MX 
1237915 16.12.2011 MX 
1237917 16.12.2011 MX 
1237920 16.12.2011 MX 
1238001 16.12.2011 MX 
1238003 16.12.2011 MX 

(731) ALTICOR INC.   (US) 
7575 Fulton Street East, Ada, Michigan 
49355, U.S.A.  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất ăn kiêng và chất dinh dưỡng bổ sung; bột prô- tê- in được dùng như chất 

dinh dưỡng bổ sung; thanh dinh dưỡng thay thế bữa ăn chính và phụ; thức uống thay thế 
bữa ăn dạng lỏng và bột; đồ uống có ướp hương làm từ prô-tê-in và các chất dinh dưỡng 
dạng lỏng khác (chất bổ sung dinh dưỡng dạng đồ uống).  

 
Nhóm 09: Phần cứng máy tính, phần mềm máy tính và thiết bị ngoại vi được dùng cho 
chương trình quản lý cân nặng, cụ thể là phần mềm theo dõi nhật ký ăn uống, tổ chức hoạt 
động, lên thực đơn, theo dõi lượng calo, tính toán công thức nấu ăn và theo dõi kết quả; 
tài liệu kỹ thuật số, cụ thể là đĩa CD, VCD, tập tin có thể tải về chứa thông tin về giảm 
cân, quản lý cân nặng, chế độ dinh dưỡng và tập luyện; phần mềm ứng dụng máy tính cho 
điện thoại di động, bao gồm phần mềm dùng cho quản lý cân nặng; nhật ký điện tử. 

 
Nhóm 30: Bữa ăn đóng gói sẵn bao gồm thành phần chính là mì ống, cơm hoặc các loại 
ngũ cốc khác xi rô ngô và/hoặc bánh làm từ bột mỳ hoặc ngũ cốc đã bổ sung chất dinh 
dưỡng như vitamin và/hoặc khoáng chất; bánh quy bổ sung chất dinh dưỡng. 

 
Nhóm 32: Đồ uống thể thao; đồ uống đẳng trương cung cấp muối và khoáng cho cơ thể và 
đồ uống hỗn hợp; đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả; chế phẩm dùng để làm đồ uống 
có hương vị hoặc đồ uống không cồn; đồ uống có ướp hương làm từ hoa quả và đường. 

 
Nhóm 35: Cung cấp dịch vụ hỗ trợ kinh doanh và tổ chức liên quan tới việc thành lập 
và/hoặc hoạt động tiếp thị đa cấp và bán lẻ cho chương trình quản lý cân nặng; dịch vụ 
quảng cáo, tiếp thị và khuyến mại về quản lý cân nặng, chế độ dinh dưỡng và tập luyện; 
cung cấp dịch vụ trưng bày sản phẩm về quản lý cân nặng, chế độ dinh dưỡng và tập 
luyện; dịch vụ cửa hàng bán lẻ, bao gồm sản phẩm và dịch vụ liên quan tới cân nặng, chế 
độ dinh dưỡng và tập luyện, cụ thể là: chất bổ sung ăn kiêng và chất bổ sung dinh dưỡng, 
bột prô-tê-in được dùng như chất bổ sung dinh dưỡng, phần cứng máy tính và thiết bị 
ngoại vi máy tính được dùng cho chương trình quản lý cân nặng, cụ thể là phần mềm theo 
dõi nhật ký ăn uống, kế hoạch hoạt động, lên thực đơn, theo dõi lượng calo, tính toán 
công thức nấu ăn và theo dõi kết quả, phương tiện kỹ thuật số, cụ thể là đĩa CD, VCD, tập 
tin có thể tải về chứa thông tin về giảm cân, quản lý cân nặng, chế độ dinh dưỡng và tập 
luyện, phần mềm ứng dụng máy tính cho điện thoại di động, bao gồm phần mềm dùng 
cho quản lý cân nặng, nhật ký điện tử; đồ uống thể thao, đồ uống đẳng trương cung cấp 
muối và khoáng cho cơ thể và đồ uống hỗn hợp, đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả; chế 
phẩm để làm đồ uống có hương vị hoặc đồ uống không cồn, bữa ăn đóng gói sẵn bao gồm 
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thành phần chính là mì ống, cơm hoặc các loại ngũ cốc khác, mật ngô và/hoặc bánh ăn 
nhẹ làm từ bột mỳ hoặc ngũ cốc có bổ sung vitamin và/hoặc khoáng chất; bánh quy bổ 
sung chất dinh dưỡng, bộ dụng cụ chẩn đoán để đánh giá các yếu tố di truyền, chỉ dấu 
sinh học và các vấn đề sức khỏe kết hợp với một chương trình quản lý cân nặng; dịch vụ 
bán lẻ trực tuyến bao gồm sản phẩm và dịch vụ liên quan tới cân nặng, chế độ dinh dưỡng 
và tập luyện, cụ thể là: chất bổ sung ăn kiêng và chất bổ sung dinh dưỡng, bột prô-tê-in 
được dùng như chất bổ sung dinh dưỡng, phần cứng máy tính và thiết bị ngoại vi máy tính 
được dùng cho chương trình quản lý cân nặng, cụ thể là phần mềm theo dõi nhật ký ăn 
uống, kế hoạch hoạt động, lên thực đơn, theo dõi lượng calo, tính toán công thức nấu ăn 
và theo dõi kết quả, phương tiện kỹ thuật số, cụ thể là đĩa CD, VCD, tập tin có thể tải về 
chứa thông tin về giảm cân, quản lý cân nặng, chế độ dinh dưỡng và tập luyện, phần mềm 
ứng dụng máy tính cho điện thoại di động, bao gồm phần mềm dùng cho quản lý cân 
nặng, nhật ký điện tử; đồ uống thể thao, đồ uống đẳng trương cung cấp muối và khoáng 
cho cơ thể và đồ uống hỗn hợp, đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả; chế phẩm để làm đồ 
uống có hương vị hoặc đồ uống không cồn, bữa ăn đóng gói sẵn bao gồm thành phần 
chính là mì ống, cơm hoặc các loại ngũ cốc khác, mật ngô và/hoặc bánh ăn nhẹ làm từ bột 
mỳ hoặc ngũ cốc có bổ sung vitamin và/hoặc khoáng chất; bánh quy bổ sung chất dinh 
dưỡng, bộ dụng cụ chẩn đoán để đánh giá các yếu tố di truyền, chỉ dấu sinh học và các 
vấn đề sức khỏe kết hợp với một chương trình quản lý cân nặng. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới cho người khác trong lĩnh vực 
quản lý cân nặng; dịch vụ quản lý một trang web xã hội trực tuyến nhằm chia sẻ thông tin 
giữa các thành viên cộng đồng tham gia vào chương trình quản lý cân nặng. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ quản lý cân nặng, cụ thể là, cung cấp chương trình giảm cân và/hoặc 
quản lý cân nặng bao gồm tài liệu hỗ trợ, dịch vụ cung cấp bởi chuyên gia dinh dưỡng, tư 
vấn viên, bản điều tra và câu hỏi kiểm tra vấn đáp để tự đánh giá bản thân, và cung cấp tư 
vấn và thông tin và quản lý cân nặng, chế độ dinh dưỡng và tâp luyện; kiểm tra chăm sóc 
sức khỏe, bao gồm kiểm tra gen, kiểm tra dấu ấn sinh học và đánh giá lối sống kết hợp với 
việc quản lý cân nặng, chế độ dinh dưỡng và tập luyện; cung cấp thông tin về lĩnh vực quản 
lý cân nặng, chế độ dinh dưỡng và tập luyện qua mạng máy tính toàn cầu; cung cấp trang 
mạng tương tác gồm thông tin và các liên kết tới lối sống khỏe mạnh và việc giảm cân. 

 
 

(210) 4-2012-12983 (220) 15.06.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) OLD NAVY (ITM) INC.   (US) 
2 Folsom Street, San Francisco 
California 94105 U.S.A.  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác để giặt; chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu 

mỡ và  mài mòn; xà phòng; nước hoa, nước hoa eau de, nước thơm eau de, dầu tắm, chế 
phẩm làm cho nước tắm sủi bọt và thơm, chế phẩm dạng hạt dùng để tắm, tinh dầu dùng 
để đốt trong khi tắm, chế phẩm dạng bột dùng để tắm, chế phẩm dạng viên dùng để tắm, 
gel tắm, kem dưỡng thể, chế phẩm để xịt dưỡng ẩm toàn thân, dầu dưỡng thể, tinh dầu 
khô dạng xịt, kem tẩy da chết để làm sạch cơ thể, xà phòng tắm, sữa tắm, gel tắm, muối 
tắm, sữa rửa mặt, nước dưỡng thể và dưỡng da, xà phòng tắm làm sạch da và toàn thân, 
chế phẩm để tẩy sạch da mặt, mặt nạ dưỡng da, kem bôi mặt, nước hoa hồng chăm sóc da, 
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chất làm se lỗ chân lông, dầu thơm dưỡng môi, dầu thơm dưỡng mắt, gel dưỡng mắt, kem 
dưỡng mắt, mỹ phẩm và mỹ phẩm đặc trị, dầu gội đầu, dầu xả, gel dưỡng tóc, nước hoa 
cô-lô-nhơ, chế phẩm dùng sau khi cạo râu, nước dưỡng dùng sau khi cạo râu, kem dùng 
khi cạo râu, bột tan dùng để vệ sinh cơ thể, hương trầm để cúng tế, tinh dầu dùng cho cá 
nhân, dầu mát-xa, kem đánh răng. 

 
 

(210) 4-2012-13002 (220) 15.06.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) MOLNLYCKE HEALTH CARE AB  
(SE) 
Gamlestadsvagen 3 C, 402 52 Goteborg, 
Sweden  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dải vải đế buộc quanh chỗ bị thương hoặc vết thương/băng, cao dán/băng dán 
và vật liệu băng bó. 

 

Nhóm 10: Thiết bị y tế và phẫu thuật; bộ phận và phụ kiện cho những sản phẩm này.  
 
 

(210) 4-2012-13042 (220) 18.06.2012 
  (441) 25.01.2013 

(591) Đen, trắng, đỏ, vàng 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

ONE-ONE Việt Nam  (VN) 
Lô 03-10A, cụm tiểu thủ công nghiệp 
Hai Bà Trưng, phường Hoàng Văn Thụ, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh gạo. 
 
 

(210) 4-2012-13231 (220) 19.06.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 5.7.1; 5.7.2; 26.1.2; 25.7.25; A1.1.10; 
3.7.17; 26.4.2 

(591) Xanh ve chai, hồng pha cam, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ Quận 3    (VN) 
214B Lý Chính Thắng, phường 9, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 31: Sản phẩm và hạt giống của nông nghiệp cụ thể là các loại hạt về đậu: hạt đậu 
xanh, hạt đậu tương (đậu nành), lạc (đậu phộng), hạt tiêu, hạt đậu đỏ, hạt đậu ván, hạt đậu 
đen ( chưa qua chế biến); động vật sống; rau và quả tươi; hạt giống, cây và hoa tươi; thức 
ăn cho động vật, mạch nha.  
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(210) 4-2012-13550 (220) 22.06.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) SANYO ELECTRIC (TAIWAN) CO., 
LTD.   (TW) 
10/F, 266, Sung Chiang Rd., Taipei, 
Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy hút bụi, máy nén [rnáy móc]; mày trộn trái cây và rau quả chạy 

điện dùng cho mục đích gia đình, máy ép dùng cho mục đích gia đình; máy ép trái cây 
chạy điện dùng cho mục đích gia đình, máy làm sữa đậu nành chạy điện dùng cho mục 
đích gia đình, máy hút bụi tự động; máy rửa bát; máy rửa trái cây và rau củ quả. 

 
Nhóm 08: Máy cạo râu chạy điện; dụng cụ xén tỉa lông mũi, dụng cụ cạo lông dùng cho 
phụ nữ (dùng điện hoặc không dùng điện); bàn là điện. 

 
Nhóm 09: Máy thu hình, máy nghe nhạc âm thanh nổi; máy điện thoại; phần cứng máy 
tính các giao tiếp dùng cho máy tính; đĩa quang học, máy tính; máy quay video,pin điện; 
dây điện; máy cân, thiết bị chỉ báo nhiệt độ, thiết bị ghi thời gian, màn hình tinh thể lỏng, 
máy chạy đĩa ghi âm và đĩa ghi hình; loa, chuột dùng cho máy vi tính, bàn phím máy vi 
tính; tai nghe, đĩa lưu trữ dữ liệu có thể mang đi được; bộ nguồn của máy tính; máy quan 
sát kết nối mang, bộ giải mã tín hiệu truyền hình kỹ thuật số; thiết bị chia sẻ truy cập 
Internet, thiết bị ghi dữ liệu về sự kiện dùng cho xe cộ; bút ghi âm giọng nói; dây cấp 
điện; pin có thể sạc được, thiết bị sạc pin, máy fax; máy ảnh kỹ thuật số, máy quay video 
kỹ thuật số; máy chiếu video, sách điện tử cầm tay, máy tính bảng, bộ khuếch đại âm 
thanh, mi-cr«. 

 
Nhóm 10: Ghế mát xa, thiết bị xoa bóp; thiết bị chăm sóc cho chân, nhiệt kế đo ở tai 
(dùng cho mục đích y tế, máy đo huyết áp; thiết bị hỗ trợ thở, thảm sưởi vận hành bằng 
điện dùng cho muc đích y tế máy đo lượng đường trong máu; thiết bị kiểm tra lượng mỡ 
của cơ thể máy thở ô-xi. 

 
Nhóm 11: Thiết bị điều hòa nhiệt độ; tủ lạnh; khoáng làm lạnh; máy sấy quần áo, máy hút 
ẩm, nồi nấu cơm điện tử; nồi cơm điện; máy sấy bát đĩa; thiết bị làm sạch không khí, quạt 
điện) bếp cảm ứng điện từ lò vi sóng, thiết bị chiếu sáng, thiết bị vệ sinh và phụ kiện 
phòng tắm, máy làm nóng lạnh nước uống, thiết bị làm lạnh đồ uống; máy sưởi; máy ướp 
lanh; lò nướng điện; lò nướng bánh bằng điện, thiết bị nướng reppanyaki (thiết bị nướng 
làm bằng gang/thép không gỉ theo kiểu teppanyaki của Nhật Bản) cho mục đích gia dụng; 
nấu ăn dùng điện, chảo nướng dùng điện, máy làm bánh mì sandwich dùng điện, máy pha 
trà dùng điện cho mục đích gia dụng, bình pha trà dùng điện, vòi phun nước uống (thường 
được đặt nơi công cộng để cung cấp nước uống); bình đun nước chân không dùng điện 
máy sấy chăn nệm dùng điện; bình pha cà phê dùng điện, máy sấy tóc; máy sưởi ấm dùng 
điện thảm sưởi bằng điện không dùng cho mục đích y tế; bồn cầu đa năng, quạt thông gió, 
thiết bị trao đổi nhiệt; thiết bị tắm hơi, thiết bị lọc nước, tủ chống ẩm điện tử; mây pha cà 
phê dùng điện, tủ cách nhiệt dùng để đựng thực phẩm; lò hâm thức ăn dùng điên; đèn bàn 
LED đèn LED bóng dèn; máy sưởi ấm bỏ túi; máy làm bánh mì chạy điện cho mục đích 
gia dụng, lò nướng có bảng điều khiển điện tử; tủ làm lạnh rượu hoạt động bằng dòng 
điện tử, lò vi sóng có chức năng hấp và nướng. 

 
Nhóm 14: Đồng hồ bấm giờ; thiết bị bấm giờ đồng hồ. 
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Nhóm 16: Thiết bị ép dẻo tài liệu và máy hủy tài liệu dùng cho mục đích văn phòng.  
 

Nhóm 21: Bàn chải đánh răng dùng điện; máy rửa răng dùng cho gia đình, bình giữ nhiệt 
chân không.  

 
 

(210) 4-2012-13705 (220) 25.06.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 1.15.15; A5.5.20 
(591) Trắng, xanh dương, xanh dương nhạt, 

vàng 
(731) LASSEN INNOVATION PTE LTD.  

(SG) 
315 Outram road #05-02, Tan Boon Liat 
Building, Singapore 169074  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 08: Muỗng múc cơm; dao; dao bào (dụng cụ cầm tay); kéo; dụng cụ mài dao; chày 

để giã; cối để giã; cái gắp đá (bằng kim loại); muỗng; nĩa; thìa. 
 

Nhóm 20: Kệ để chén; kệ đựng gia vị.  
 

Nhóm 21: Nồi (nấu không dùng điện); chảo rán (không dùng điện); xoong (không dùng 
điện); nồi hấp bánh (không dùng điện); ấm (không dùng điện); khuôn bánh ngọt nồi áp 
suất, (không dùng điện); vỉ nướng (dụng cụ nấu nướng); vỉ hấp (dụng cụ nấu nướng), nồi 
nướng hơi nước (không dùng điện); thớt; lót nồi; nhắc nồi; đánh trứng (không dùng điện); 
cái sàng; cối xay hạt tiêu (vận hành bằng tay); phin café, không dùng điện; dụng cụ gác 
muỗng, vá (để múc canh) dùng cho nhà bếp; chén; đũa ăn; cốc (đồ đựng); lót ly không 
bằng giấy và không phải khăn trải bàn; gác đũa; gác muỗng; hộp đựng nĩa; hộp đựng 
muỗng; rổ dùng trong gia đình; chậu (đồ chứa đựng); hộp đựng gia vị; hộp đựng thực 
phẩm; nắp đậy đĩa; giá đựng dao trên bàn ăn; giá đựng muỗng trên bàn ăn; mâm; khay 
dùng cho mục đích gia đình; hộp đựng tăm; hộp đựng đũa; chai lọ; bình nước; khay thức 
ăn chia ngăn; ca múc nước; thùng rác; hộp thiếc đóng hộp thức ăn; giỏ đựng cặp lồng (cà 
men); hộp để trứng; đồ đựng bộ dao, thìa, dĩa dùng trong nhà bếp; đĩa ăn; muỗng chiên; 
muỗng xào; muỗng lưới; muỗng vớt bọt; vật dụng mở nút chai; cái khui rượu; dụng cụ cắt 
bánh; búa giã thịt dùng trong nhà bếp. 

 
 

(210) 4-2012-13762 (220) 26.06.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 3.1.4; A3.1.24 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
nhịp cầu Hán Ngữ  (VN) 
32 Nguyễn Tuân, phường An Hải Bắc, 
quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo và giáo dục.  
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(210) 4-2012-13782 (220) 26.06.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, trắng

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Đô thị Sinh 
thái Dầu khí Hòa Bình  (VN) 
Thôn Đồng Sẻ, xã Nhuận Trạch, huyện 
Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình  

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ đại lý bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản liên quan đến định giá 

và sở hữu bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản; quản lý và cho thuê bất động sản; 
dịch vụ kinh doanh bất động sản; quỹ đầu tư bất động sản. 

 
Nhóm 37: Xây dựng: công trình giao thông (cầu, đường bộ), dân dụng, công nghiệp, thủy 
lợi, cấp thoát nước, công trình chiếu sáng; giám sát thi công; sửa chữa máy vi tính, linh 
kiện; tư vấn xây dựng, trang trí nội ngoại thất; san lấp mặt bằng. 

 
Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc, thiết kế trang trí nội ngoại thất.  

 
 

(210) 4-2012-13891 (220) 27.06.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh da trời, trắng 
(731) MEGA LIFESCIENCES LIMITED  (TH)

384 Soi 6, Pattana 3 Road, Bangpoo 
Industrial Estate, Samutprakarn 10280 
Thailand 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc; kem bôi da và các sản 

phẩm chăm sóc da; chế phẩm mỹ phẩm làm cho người thon thả; kem làm trắng da; chế 
phẩm làm rám nắng (mỹ phẩm); chế phẩm chống nắng; chế phẩm có hương thơm ngát 
cho mục đích mỹ phẩm; tinh dầu tự nhiên cho mục đích mỹ phẩm; dầu dùng cho mục 
đích mỹ phẩm; chất khử mùi dùng cho cá nhân; keo xịt tóc; dầu gội đầu; chế phẩm cạo 
râu; miếng gạc (đồ trang điểm); phấn rôm; chế phẩm để vệ sinh thân thể.   

 
Nhóm 05: Chế phẩm dược; thực phẩm bổ sung dùng cho người cho mục đích y tế; chất ăn 
kiêng thích hợp cho mục đích y tế; protein dùng làm thức ăn cho người; chất bổ sung dinh 
dưỡng dạng gelatin mềm cho thực phẩm; chất bổ sung cho mục đích sức khỏe dùng cho 
người được chế biến/chiết xuất từ cà phê, trà, ca cao, đường, gạo, bột sắn hột, bột cọ sagu, 
cà phê nhân tạo hoặc ngũ cốc (không dùng cho mục đích y tế); thực phẩm bổ sung dùng 
làm thức ăn cho người được chế biến/chiết xuất từ cà phê, trà, ca cao, đường, gạo, bột sắn 
hột, bột cọ sagu, cà phê nhân tạo hoặc ngũ cốc (không dùng cho mục đích y tế).   

 
Nhóm 29: Dầu có thể ăn được và mỡ có thể ăn được; sữa và các sản phẩm sữa bao gồm cả 
đồ uống trên cơ sở sữa; sữa giàu protein; protein huyết thanh của sữa (protein có thể hòa 
tan được tìm thấy trong sữa thu được sau khi làm đông sữa chua); chất chiết xuất từ đậu 
nành bao gồm sữa đậu nành và lexithin; chất chiết xuất từ tảo cho thực phẩm; tỏi đã được 
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bảo quản bao gồm cả dầu tỏi; thịt cá ngừ bao gồm cả dầu cá ngừ; dầu cá; trái cây, rau và 
hạt đã được bảo quản, ướp lạnh, sấy khô và nấu chín; chế phẩm thực phẩm từ thảo mộc 
(không dùng cho mục đích y tế).  

 

Nhóm 30: Đường glucoza và gluten cho thực phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng cho 
người được chế biến/chiết xuất từ cà phê, trà, ca cao, đường, gạo, bột sắn hột, bột cọ sagu, 
cà phê nhân tạo hoặc ngũ cốc (không dùng cho mục đích y tế); đồ uống trên cơ sở trà, cà 
phê, ca cao hoặc sô cô la; bột mì và các chế phẩm làm từ ngũ cốc; mật ong; nấm men; 
giấm; vani; gia vị; bạc hà bao gồm cả dầu bạc hà (cho bánh kẹo); rong (gia vị). 

 
 

(210) 4-2012-13892 (220) 27.06.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh da trời, xanh da trời nhạt, trắng 
(731) MEGA LIFESCIENCES LIMITED  (TH)

384 Soi 6, Pattana 3 Road, Bangpoo 
Industrial Estate, Samutprakarn 10280 
Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc; kem bôi da và các sản 
phẩm chăm sóc da; chế phẩm mỹ phẩm làm cho người thon thả; kem làm trắng da; chế 
phẩm làm rám nắng (mỹ phẩm); chế phẩm chống nắng; chế phẩm có hương thơm ngát 
cho mục đích mỹ phẩm; tinh dầu tự nhiên cho mục đích mỹ phẩm; dầu dùng cho mục 
đích mỹ phẩm; chất khử mùi dùng cho cá nhân; keo xịt tóc; dầu gội đầu; chế phẩm cạo 
râu; miếng gạc (đồ trang điểm); phấn rôm; chế phẩm để vệ sinh thân thể.  

 
Nhóm 05:  Chế phẩm dược; thực phẩm bổ sung dùng cho người cho mục đích y tế; chất 
ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; protein dùng làm thức ăn cho người; chất bổ sung 
dinh dưỡng dạng gelatin mềm cho thực phẩm; chất bổ sung cho mục đích sức khỏe dùng 
cho người được chế biến/chiết xuất từ cà phê, trà, ca cao, đường, gạo, bột sắn hột, bột cọ 
sagu, cà phê nhân tạo hoặc ngũ cốc (không dùng cho mục đích y tế); thực phẩm bổ sung 
dùng làm thức ăn cho người được chế biến/chiết xuất từ cà phê, trà, ca cao, đường, gạo, 
bột sắn hột, bột cọ sagu, cà phê nhân tạo hoặc ngũ cốc (không dùng cho mục đích y tế).  

 
Nhóm 29: Dầu có thể ăn được và mỡ có thể ăn được; sữa và các sản phẩm sữa bao gồm cả 
đồ uống trên cơ sở sữa; sữa giàu protein; protein huyết thanh của sữa (protein có thể hòa 
tan được tìm thấy trong sữa thu được sau khi làm đông sữa chua); chất chiết xuất từ đậu 
nành bao gồm sữa đậu nành và lexithin; chất chiết xuất từ tảo cho thực phẩm; tỏi đã được 
bảo quản bao gồm cả dầu tỏi; thịt cá ngừ bao gồm cả dầu cá ngừ; dầu cá; trái cây, rau và 
hạt đã được bảo quản, ướp lạnh, sấy khô và nấu chín; chế phẩm thực phẩm từ thảo mộc 
(không dùng cho mục đích y tế). 

 

Nhóm 30: Đường glucoza và gluten cho thực phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng cho 
người được chế biến/chiết xuất từ cà phê, trà, ca cao, đường, gạo, bột sắn hột, bột cọ sagu, 
cà phê nhân tạo hoặc ngũ cốc (không dùng cho mục đích y tế); đồ uống trên cơ sở trà, cà 
phê, ca cao hoặc sô cô la; bột mì và các chế phẩm làm từ ngũ cốc; mật ong; nấm men; 
giấm; vani; gia vị; bạc hà bao gồm cả dầu bạc hà (cho bánh kẹo); rong (gia vị). 
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(210) 4-2012-13893 (220) 27.06.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) MERCK SHARP & DOHME CORP. (US)
One Merck Drive, Whitehouse Station, 
NJ 08889, USA  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược được cung cấp trong các dụng cụ tiêm được bơm đầy sẵn.  
 

Nhóm 10: Dụng cụ tiêm cho mục đích y tế.   
 
 

(210) 4-2012-13894 (220) 27.06.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) MERCK SHARP & DOHME CORP. (US)
One Merck Drive, Whitehouse Station, 
NJ 08889, USA 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược được cung cấp trong các dụng cụ tiêm được bơm đầy sẵn.  
 

Nhóm 10: Dụng cụ tiêm cho mục đích y tế.   
 
 

(210) 4-2012-13895 (220) 27.06.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) MERCK SHARP & DOHME CORP. (US)
One Merck Drive, Whitehouse Station, 
NJ 08889, USA  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược được cung cấp trong các dụng cụ tiêm được bơm đầy sẵn.  
 

Nhóm 10: Dụng cụ tiêm cho mục đích y tế.   
 
 

(210) 4-2012-14068 (220) 28.06.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A11.3.7; 26.4.1 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) WORLD KITCHEN, LLC   (US) 

5500 Pearl Street, Suite 400, Rosemont 
Illinois 60018 USA  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
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(511)   Nhóm 08: Dao làm bếp, cụ thể là dao thái thịt bò, dao tiện ích, dao cắt bánh mì, dao cắt, 
và dao gọt, được bán riêng hoặc bán cùng với giá để dao bằng gỗ cứng, dụng cụ gọt vỏ 
rau quả không dùng điện, dụng cụ khui hộp không dùng điện, dụng cụ cắt trứng cầm tay, 
dụng cụ thái pho mát cầm tay, dụng cụ cắt bánh pizza cầm tay, kéo cắt tỉa để làm bếp, 
dụng cụ thái cầm tay, dao chặt cầm tay, dụng cụ dần để làm mềm thịt, cụ thể là, búa dần 
thịt; đồ bày bàn ăn (dao dĩa). 

 
Nhóm 09: Nhiệt kế nấu ăn, cốc và thìa để đo lường, và nam châm. 

 
Nhóm 14: Đồng hồ bấm giờ để nấu ăn. 

 
Nhóm 21: Bộ đồ ăn, bộ đồ nấu, cụ thể là bộ đồ ăn hoặc nấu chịu nhiệt bằng thủy tinh, kim 
loại, gốm-thủy tinh hoặc gốm (không dùng điện); đồ bày bàn ăn (đĩa, bát), cụ thể là đồ 
chứa đựng thức ăn bằng thủy tinh, gốm-thủy tinh, gốm, nhựa và/hoặc pha lê thủy tinh, các 
nắp đậy và các bộ phận thay thế của chúng; dụng cụ nấu ăn (không bằng kim loại) làm 
bằng kim loại, cụ thể là, chảo nấu nước sốt, nồi nấu nước sốt, chảo rán, nồi hấp hai tầng, 
xoong nhỏ có cán, chảo tráng trứng, lò quay, nồi nấu có hai tay cầm, nồi hầm xương, nồi 
sâu lòng, bát trộn thức ăn, chảo làm nước sốt (nồi fondue), xoong chần thức ăn, nồi hơi, 
nồi đựng đồ buffet, ấm đun nước không dùng điện, ấm đun trà, bình lọc cà phê không 
dùng điện, máy trộn bột nhồi không dùng điện, máy pha cà phê không dùng điện, dụng cụ 
trộn sa-lat, đồ đựng giữ nhiệt cho thực phẩm và/hoặc đồ uống và thành phần của bộ đồ đó 
bằng thủy tinh hoặc gốm- thủy tinh như là nồi sâu lòng, đĩa, bát, hoặc ca cốc, hoặc đồ nấu 
thức ăn trong lò, được bán theo bộ; dụng cụ và đồ dùng nhà bếp, cụ thể là dao trộn, muôi 
xúc/lật thức ăn, dụng cụ cạo đáy nồi và chảo, dụng cụ ép tỏi, dụng cụ gắp, dụng cụ phết 
mỡ, dụng cụ xiên bắp ngô, dụng cụ tách hạt ngô, dụng cụ tách riêng lòng đỏ và lòng trắng 
trứng, dụng cụ phết bột, cái đánh tnmg hoặc đánh kem, cái giần bột, dụng cụ cắt tạo hình 
bánh, cái nạo, dụng cụ múc kem/bánh, dụng cụ chắn miệng nồi/chảo khi nấu, xoong chần 
trứng, dụng cụ mở bình, bàn chải đĩa và nồi, miếng đệm quanh đèn (bếp ga), nắp đậy (bếp 
ga), dĩa nấu ăn, thìa nấu ăn, muôi, thìa có lỗ, dĩa ăn mì, cái lọc, giá róc nước để đĩa, dụng 
cụ đựng và bảo quản bánh; và các dụng cụ làm đồ nướng, cụ thể là cái xiên, bàn xẻng, 
dao, kẹp, dĩa, bàn chải. 

 
 

(210) 4-2012-14143 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 1.15.15; 1.15.5; A5.5.20; A1.1.10 
(591) Đỏ, vàng, đen 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

khoa học công nghệ Vina  
(VN) 
778K/18 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng cho thức ăn gia 

súc và gia cầm; thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng có hại; thuốc diệt cỏ.  
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(210) 4-2012-14277 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 24.17.17; 24.17.25 
(731) KABUSHIKI KAISHA ISTYLE 

(ISTYLE INC.)  (JP) 
1-26-1, Minamiaoyama, Minato-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng và chất tẩy rửa không dùng trong hoạt động sản xuất và không dùng 

cho mục đích y tế; hương để thắp, hương trầm dùng để cúng tế và chất tạo mùi hương 
thơm; mỹ phẩm; chế phẩm để vệ sinh thân thể chế phẩm trang điểm; móng (tay, chân) 
giả; lông mi giả; kem đánh răng.  

 
Nhóm 21: Kính thô hoặc bán thành phẩm [không dùng cho tòa nhà]; nồi nấu và xoong 
chảo (không dùng điện]; máy pha cà phê [không dùng điện]; ấm đun nước/bình trà bằng 
gang kiểu Nhật Bản, không dùng điện [ấm Tetsubin]; ấm đun nước [không chạy điện]; bộ 
đồ ăn, ngoại trừ dao, dĩa và thìa; xô đựng đá lạnh; dụng cụ đánh kem, không sử dụng điện 
cho mục đích gia dụng, cái xiên để nướng; hộp giữ lạnh mang đi được [không dùng điện]; 
vật dụng để lọc thức ăn dạng lưới; lọ đựng hạt tiêu; lọ đựng đường; lọ trộn muối; cốc đựng 
trứng để ăn; vật dụng giữ đựng khăn ăn; vòng đánh dấu buộc khăn ăn; khay dùng cho mục 
đích gia đình; hộp đựng tăm; thùng đựng gạo; rổ/giá/cái chao dùng cho mục đích gia 
đình; dụng cụ lắc/trộn; muôi múc cơm kiểu Nhật Bản [muôi Shamoji]; cối xay cà phê và 
cối xay hạt tiêu thao tác bằng tay; phễu để rót dùng trong nấu ăn; bình thủy tinh 
đựng/giữ/bảo quản thức ăn; bình đựng nước uống [cho người đi du lịch]; chày để 
nghiền/giã bằng gỗ kiểu Nhật Bản [chày Surikogi]; cối bằng đất nung kiểu Nhật Bản [cối 
Suribachi]; khay hoặc giá dùng trong bữa ăn cho cá nhân kiểu Nhật Bản [khay Zen]; vật 
dụng mở nút chai; nạo vỏ/gọt vỏ đồ ăn; thìa xúc bánh kem mứt; cái lót nồi/xoong/chảo; 
đũa; hộp đựng đũa; muôi và gáo; cái giần và sàng dùng để nấu ăn; thớt chặt dùng cho nhà 
bếp; phích đựng chất lỏng [bình cách nhiệt]; trục cán bột [dùng để nấu ăn]; vỉ nướng 
[dụng cụ nấu nướng]; tăm; dụng cụ ép chanh [ép hoa quả có múi]; khuôn bánh quế 
[không dùng điện]; dụng cụ lau chùi và làm sạch; găng tay dùng cho mục đích gia dụng; 
dụng cụ mỹ phẩm và dụng cụ dùng để vệ sinh; chỉ nha khoa [chỉ dùng cho mục đích nha 
khoa]; bàn chải cọ nhà tắm; bàn chải bằng kim loại; bàn chải dùng cho ống nước; bàn 
chải công nghiệp; bàn chải cứng để cọ sàn; bàn chải bằng lông lợn [lông lợn dùng làm 
bàn chải]; bàn chải quần áo; bàn chải đánh giày; dụng cụ đón giày/bót để đi giày; vải 
đánh bóng giày; vật đánh bóng giày bằng tay; cốt giày [khung giữ dáng cho giày]; thùng 
chứa đựng công nghiệp bằng kính hoặc sứ; máng ăn cho động vật [máng ăn cho thú nuôi]; 
vòng đeo cho gia cầm, tấm ván/bàn để là; đồ chứa thức ăn cho thú cưng; bàn chải dùng 
cho thú cưng; đồ để nhai cho chó nuôi không ăn được; chậu hoa; thiết bị trồng cây thủy 
sinh dùng cho mục đích làm vườn trong gia đình; vật dụng sàng than xỉ dùng cho mục 
đích gia dụng; hộp bằng kim loại để chia khăn giấy; bình xịt dùng cho thợ may; vật dụng 
để xỏ giày ống; bàn để là [bàn là Kotedai]; lồng chim; bể tắm cho chim; bình tưới nước; 
bô vệ sinh để trong phòng; thùng đựng than; dụng cụ chia xà phòng; con lợn tiết kiệm giữ 
tiền [không bằng kim loại]; vật dụng giữ giấy vệ sinh/giá để giấy vệ sinh; bẫy chuột và 
rán; vỉ đập ruồi; bảng đánh dấu sử dụng cùng với một dải khắc chữ số; dụng cụ khuấy 
nước bồn tắm nóng [cái khuấy nước Yukakibo]; ghế dùng cho nhà tắm; xô dùng trong nhà 
tăm; vật dụng tắt nến; giá đỡ nến; bình hoa; biển hiệu đứng bằng kính hoặc gốm; lư đốt 
xông nước hoa; bộ nấu ăn có thể di chuyển được dùng ngoài trời; bát hoa; chuông gió; bể 
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nuôi [trong nhà] và bộ phận của chúng; bơm hơi/bơm khí [dùng cho bể nuôi trong nhà]; 
bát thủy tinh dùng để nuôi cá vàng; bể nước dùng để nuôi cá [bể nuôi trong nhà]; phụ 
kiện trang trí dùng cho bể nuôi trong nhà; bơm nước [dùng cho bể nuôi trong nhà]; thiết 
bị lọc dùng cho bể nuôi trong nhà [thiết bị lọc bể cá].  

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; sao chép quảng cáo; nghiên cứu thị trường; cung cấp thông 
tin liên quan đến doanh thu thương mại; cung cấp thông tin về cuộc khảo sát đối với thái 
độ và đánh giá của khách hàng về bản phân tích đối với cuộc khảo sát đó; cung cấp thông 
tin về việc làm sử dụng mạng truyền thông máy vi tính là mạng internet; tạo lập, xử lý và 
biên soạn giữ liệu nhập vào máy vi tính. 

 
Nhóm 42: Cung cấp thông tin về thiết kế phần mềm máy vi tính, về lập trình máy vi tính, 
hoặc về bảo trì phần mềm máy vi tính sử dụng Internet, sử dụng thư điện tử và sử dụng 
các mạng truyền thông khác; cho thuê máy chủ để truy cập vào phòng hội thảo, vào bảng 
thông báo điện tử và vào cơ sở dữ liệu thông qua Internet và các mạng truyền thông khác; 
cung cấp thông tin về việc tạo lập trang chủ trên mạng Internet; tạo lập trang chủ cho 
người khác; thiết kế hoặc tạo lập trang chủ trên mạng Internet; cung cấp công cụ tìm kiếm 
cho trang chủ sử dụng Internet; cung cấp thông tin về các bài báo và bài viết trên tạp chí 
qua mạng Internet; thiết kế trang chủ trên mạng Internet; cung cấp thông tin về các bài 
báo và bài viết trên tạp chí sử dụng trang chủ và bảng thông tin qua mạng; cung cấp thông 
tin về thiết kế phần mềm máy vi tính, lập trình máy vi tính, hay bảo trì phần mềm máy vi 
tính sử dụng trang chủ và bảng thông tin qua mạng Internet; lập trình máy vi tính và cung 
cấp các thông tin liên quan qua mạng internet; cung cấp thông tin về thời tiết dụng mạng 
truyền thông máy vi tính như là mạng Internet; cung cấp thông tin về các bài báo hay bài 
viết thông qua việc sử dụng cơ sở dữ liệu hoặc trang web trên mạng Internet; thiết kế, tạo 
lập, bảo trì và hoàn thiện các chương trình máy vì tính, cơ sở dữ liệu cho máy vi tính, cho 
máy vi tính và các mạng truyền thông khác; cũng như các trang web qua mạng Internet; 
tư vấn liên quan đến thiết kế phần mềm máy vi tính, lập trình máy vi tính, hay bảo trì 
phần mềm máy vi tính thông qua sự truyền dữ liệu; lập trình máy vi tính cho hệ thống 
mạng thông tin và máy vi tính điều khiển từ xa; bảo trì chương trình máy vi tính cho mạng 
cục bộ (mạng LAN); thử nghiệm, kiểm tra hay nghiên cứu về được phẩm, mỹ phẩm, thực 
phẩm và cung cấp các thông tin liên quan; lập kế hoạch, phác thảo, triển khai và đánh giá 
hệ thống xử lý thông tin và thiết kế hay tạo lập các hệ thống máy vi tính khác; thiết kế 
phần mềm máy vi tính, lập trình máy vi tính, bảo trì và tư vấn phần mềm máy vi tính bằng 
kinh doanh dịch vụ cá nhân; thiết kế phần mềm máy vi tính, lập trình máy vi tính cho việc 
quản lý dữ liệu sản phẩm, quản lý quy trình công việc, phân công công việc, các sản phẩm 
và bộ phận của máy móc và máy móc điện tử, các bộ phận hỗ trợ thiết kế máy vi tính; 
cung cấp chương trình máy ví tính qua mạng liên lạc; lập kế hoạch, phác thảo hoặc tư vấn 
về hệ thống mạng liên lạc; nghiên cứu triển khai các thiết bị liên lạc (cho người khác) và 
tư vấn liên quan; thiết kế, tạo lập, thiết lập cấu hình, lắp đặt, mở rộng hoặc thêm vào các 
chức năng, bảo trì hệ thông mạng liên lạc tích hợp; thiết kế hay tạo lập máy vi tính và 
chương trình máy vi tính sử dụng mạng liên lạc; cung cấp thông tin về việc xử lý thông tin 
sử dụng máy vi tính; cung cấp thông tin kỹ thuật liên quan đến máy vì tính và chương 
trình máy vi tính; thiết kế, tạo lập hoặc tư vấn về mạng liên lạc sử dụng thiết bị đầu cuối 
máy vi tính; cung cấp thông tin liên quan đến việc sử dụng hoặc định vị nhà hàng sử dụng 
các thiết bị đầu cuối máy vi tính; cung cấp thông tin liên quan đến việc làm sử dụng các 
thiết bị đầu cuối máy vi tính; xử lý thông tin sử dụng thiết bị đầu cuối máy vi tính và xử lý 
thông tin bằng máy vi tính; tư vấn liên quan đến thiết kế phần mềm máy vi tính, lập trình 
máy vi tính, hoặc bảo trì phần mềm máy vi tính sử dụng mạng liên lạc qua thiết bị đầu 
cuối máy vi tính; cung cấp chương trình máy vi tính cho cơ sở dữ liệu qua thiết bị đầu 
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cuối máy vi tính; hướng dẫn và tư vấn về thiết kế phần mềm máy vi tính, lập trình máy vi 
tính hoặc bảo trì phần mềm máy vi tính; nghiên cứu, phân tích và tư vấn về thiết kế, tạo 
lập, thiết lập cấu hình, lắp đặt, mở rộng và thêm các chức năng và bảo trì hệ thông mạng 
liên lạc máy vi tính; xử lý thông tin bằng máy vi tính; cung cấp thông tin liên quan đến hồ 
sơ của các nhà nghiên cứu sử dụng máy tính; cung cấp thông tin liên quan đến xử lý thông 
tin sử dụng máy vi tính; tư vấn về cài đặt và sử dụng máy vi tính; tạo lập, xử lý và biên 
soạn dữ liệu nhập vào máy vi tính; cung cấp chương trình máy vi tính bởi máy vi tính 
hoặc mạng thông tin máy vi tính khác; mã hóa hoặc xử lý dữ liệu ( cụ thể là chuyển đổi 
tài liệu hoặc giữ liệu từ mạng vật lý sang mạng điện tử); cung cấp quyền truy cập vào cơ 
sở dữ liệu; nhận dạng hoặc xác nhận trực tuyến người giao dịch điện tử; điều khiển từ xa 
hệ thống máy vi tính sử dụng mạng liên lạc có dây hay không dây; dịch vụ thiết kế phần 
mềm máy vi tính, lập trình máy vi tính, hay bảo trì phần mềm máy vì tính sử dụng mạng 
liên lạc có dây hay không dây; tư vấn kỹ thuật liên quan đến việc vận hành, hoạt động của 
máy vi tính nhằm đáp ứng các yêu cầu vận hành chính xác. 

 
Nhóm 44: Cung cấp thông tin về chăm sóc sắc đẹp, cửa hiệu làm đẹp/ thẩm mỹ viện và 
tiệm cắt tóc/làm đầu; cung cấp thông tin về làm đệp sử dụng mạng truyền thông máy vi 
tính như là mạng Internet. 

 
 

(210) 4-2012-14288 (220) 02.07.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Diệu Anh   (VN) 
Số 28A phố Vĩnh Phúc, phường Vĩnh 
Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; tư vấn thành lập và quản 

lý doanh nghiệp (không bao gồm tư vấn tài chính và tư vấn pháp lý).  
 

Nhóm 36: Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm; đấu giá; tư vấn đầu tư trong nước 
và nước ngoài; tư vấn đầu tư dự án, tư vấn tài chính. 

 
Nhóm 39: Đại lý bán vé mày bay; đại lý vận tải hàng hoá đường biển, hàng không và 
đường bộ; môi giới vận tải đường biển, hàng không và đường bộ; môi giới vận chuyển 
hàng hoá. 

 
 

(210) 4-2012-14289 (220) 02.07.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 1.15.15; 26.4.2 
(591) Da cam, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Diệu Anh   (VN) 
Số 28A phố Vĩnh Phúc, phường Vĩnh 
Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội   
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; tư vấn thành lập và quản 
lý doanh nghiệp (không bao gồm tư vấn tài chính và tư vấn pháp lý). 

 
Nhóm 36: Tư vấn đầu tư trong nước và nước ngoài; tư vấn đầu tư dự án, tư vấn tài chính. 

 
 

(210) 4-2012-14506 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) FMTM DISTRIBUTION LTD.    (GB) 
3A and 3B, Isle of Man Freeport, 
Ballasalla IM9 2AP, Isle OF Man, 
United Kingdom 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ; đồ trang sức; bộ phận chuyển động của đồng hồ; khóa cài dây đồng 

hồ đeo tay; khuy măng sét; vòng đeo chìa khoá (đồ nữ trang giả rẻ tiền); hộp đựng đồng 
hồ; hộp đựng đồng hồ và đồ trang sức dùng cho việc vận chuyển.  

 
 

(210) 4-2012-14521 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 22.1.1; 2.7.23; 2.7.14 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) VIPHARCO  (FR) 

4, Rue Galvani, 91300 Massy - France  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật: băng dính dùng cho ngành y, đồ băng bó (dùng 

cho ngành y), đồ vải dùng cho phẫu thuật, áo choàng dùng cho phẫu thuật, kim dùng cho 
ngành y, quần áo chuyên dụng cho phòng mổ, dụng cụ dùng cho khoa sản: khăn trải 
giường vô trùng (giải phẫu), khăn vải dùng trong phẫu thuật, chỉ phẫu thuật.  

 
 

(210) 4-2012-14537 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 3.7.17; 26.4.4; 26.4.7 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  
(731) Công ty TNHH VISUNCOM  (VN) 

306 đường 31, khu phố 5, phường An 
Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản, cụ thể là: buôn bán bất động sản, môi giới bất động sản, 
định giá bất động sản, đầu tư bất động sản và quản lý bất động sản, tư vấn đầu tư và tư vấn 
đầu tư tài chính. 
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Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ khu nghỉ dưỡng.  
 
 

(210) 4-2012-14582 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 1.15.23; 26.15.15; 26.1.1 
(591) Xanh dương, đỏ, xanh dương nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xây dựng Đại Dương 
Xanh  (VN) 
67/21 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Giám sát thi công các công trình xây dựng; hoàn thiện công trình xây dựng; 

phá dỡ và chuẩn bị mặt bằng; lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống lò 
sưởi và hệ thống điều hòa không khí. 

 
 

(210) 4-2012-14585 (220) 05.07.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 1.15.5 
(591) Đỏ, đen 
(731) Đào Hoàng Sơn   (VN) 

Số 141N phố Trương Định, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp ga; bếp từ; bếp điện từ; bếp điện; máy hút mùi. 

 
 

(210) 4-2012-14587 (220) 05.07.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A26.11.12; 26.11.3; A5.5.21; 26.13.25 
(591) Xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thanh Oai  (VN) 
006 chung cư H1, đường Hoàng Diệu, 
phường 9, quận 4, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dây cáp đồng trục, vật tư mạng cáp đồng trục; đại lý mua bán, ký gửi 

hàng hoá: dây cáp đồng trục, vật tư mạng cáp đồng trục; môi giới thương mại; mua bán, 
xuất nhập khẩu nông lâm hải sản, hàng thủ công mỹ nghệ. 
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(210) 4-2012-14709 (220) 06.07.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.2; 26.15.15; 26.15.7 
(731) YAMAMOTO ROCK MACHINE CO., 

LTD.   (JP) 
2-3, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy và dụng cụ (bộ phận của máy) gia công kim loại; máy và thiết bị khai thác 

mỏ; máy và thiết bị xây dựng; máy và thiết bị bốc dỡ hàng; máy và thiết bị gia công đá.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; dịch vụ tư vấn xây dựng; dịch vụ giám sát, kiểm tra hoặc 
bảo dưỡng công trình xây dựng; dịch vụ sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy và thiết bị xây 
dựng; dịch vụ sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy và thiết bị khai thác mỏ; cho thuê máy và 
thiết bị xây dựng; cho thuê máy và thiết bị khai thác mỏ. 

 
 

(210) 4-2012-14767 (220) 06.07.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.7.25; 5.7.3; 25.1.6; 26.5.3 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây, vàng 
(731) Công ty TNHH Phân bón Nông 

nghiệp   (VN) 
Khu phố 8, phường Phú Lợi, thị xã Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
BELCOLAW (BELCOLAW IP 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 

(210) 4-2012-14768 (220) 06.07.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 5.7.3; 26.4.2; 25.1.6; A26.11.12 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây, vàng 
(731) Công ty TNHH Phân bón Nông 

nghiệp   (VN) 
Khu phố 8, phường Phú Lợi, thị xã Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình Dương   

(540) 

   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
BELCOLAW (BELCOLAW IP 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2012-14769 (220) 06.07.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A26.11.12; 5.7.3; 25.1.6; 26.5.3 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây, vàng 
(731) Công ty TNHH Phân bón Nông 

nghiệp   (VN) 
Khu phố 8, phường Phú Lợi, thị xã Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình Dương   

(540) 

   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
BELCOLAW (BELCOLAW IP 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 

(210) 4-2012-15146 (220) 12.07.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 5.5.19; A5.5.22; 26.3.1; A26.4.6 
(591) Đỏ, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản 
(VISSAN)   (VN) 
420 Nơ Trang Long, phường 13, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

(INDOCHINE COUNSEL) 
 
(511)   Nhóm 29: Thịt, thịt hộp; giăm bông; xúc xích; thịt muốt; thịt xông khói; pa-tê; lạp xưởng; 

nem thịt; giò; rau quả nhồi thịt (thực phẩm chế biến được làm từ thịt và rau); xíu mại (thực 
phẩm chế biến được làm từ thịt; chạo tôm; chạo mực; trứng; thực phẩm chế biến được làm 
từ trứng; thực phẩm chế biến được làm từ thịt thực phẩm chế biến được làm từ cá, tôm, 
mực, nghêu, sò; thực phẩm chế biến được làm từ thịt và rau củ quả. 

 
Nhóm 30: Chả giò ăn liền (thực phẩm chế biến làm từ tinh bột); thực phẩm ăn nhanh trên 
cơ sở ngũ cốc; nem cuốn (chả giò); há cảo (thực phẩm chế biến được làm từ tôm, thịt, 
hoành thánh (thực phẩm chế biến được làm từ thịt).  

 
Nhóm 31: Rau tươi; quả tươi; thức ăn gia súc; gia cầm sống; heo sống; bò sống.  

 
Nhóm 35: Mua bán các mặt hàng lương thực, thực phẩm, thực phẩm chế biến, đồ uống, 
rau, quả tươi và rau quả chế biến hàng nông sản; vải sợi, nguyên phụ liệu và hàng may 
mặc, hàng kim khí điện máy gia dụng và công nghiệp (gồm hệ thống chiếu sáng và thiết 
bị chiếu sáng, thiết bị điều hoà không khí, hệ thống và thiết bị nấu nướng, hệ thống và 
thiết bị vệ sinh, thiết bị và máy làm lạnh, hệ thống và thiết bị sấy khô, quạt điện dùng cho 
cá nhân), thức ăn gia súc và phân bón.  

 
Nhóm 43: Cửa hàng ăn uống; cung cấp suất ăn công nghiệp (dịch vụ do nhà hàng thực 
hiện). 
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(210) 4-2012-15147 (220) 12.07.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 5.5.19; A5.5.22; 26.3.1; A26.4.6 
(591) Đỏ, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản 
(VISSAN)   (VN) 
420 Nơ Trang Long, phường 13, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

(INDOCHINE COUNSEL) 
 
(511)   Nhóm 29: Thịt, thịt hộp; giăm bông; xúc xích; thịt muối; thịt xông khói; pa-tê; lạp xưởng; 

nem thịt; giò; rau quả nhồi thịt (thực phẩm chế biến được làm từ thịt và rau); xíu mại (thực 
phẩm chế biến được làm từ thịt; chạo tôm; chạo mực; trứng; thực phẩm chế biến được làm 
từ trứng; thực phẩm chế biến được làm từ thịt thực phẩm chế biến được làm từ cá, tôm, 
mực, nghêu, sò; thực phẩm chế biến được làm từ thịt và rau củ quả.  

 
Nhóm 30: Chả giò ăn liền (thực phẩm chế biến làm từ tinh bột); thực phẩm ăn nhanh trên 
cơ sở ngũ cốc; nem cuốn (chả giò); há cảo (thực phẩm chế biến được làm từ tôm, thịt, 
hoành thánh (thực phẩm chế biến được làm từ thịt).  

 
Nhóm 31: Rau tươi; quả tươi; thức ăn gia súc; gia cầm sống; heo sống; bò sống.  

 
Nhóm 35: Mua, bán các mặt hàng lương thực, thực phẩm, thực phẩm chế biến, đồ uống, 
rau, quả tươi và rau quả chế biến hàng nông sản; vải sợi, nguyên phụ liệu và hàng may 
mặc, hàng kim khí điện máy gia dụng và công nghiệp (gồm hệ thống chiếu sáng và thiết 
bị chiếu sáng, thiết bị điều hoà không khí, hệ thống và thiết bị nấu nướng, hệ thống và 
thiết bị vệ sinh, thiết bị và máy làm lạnh, hệ thống và thiết bị sấy khô, quạt điện dùng cho 
cá nhân), thức ăn gia súc và phân bón. 

 
Nhóm 43: Cửa hàng ăn uống; cung cấp suất ăn công nghiệp (dịch vụ do nhà hàng thực hiện). 

 
 

(210) 4-2012-15148 (220) 12.07.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 5.5.19; A5.5.22; 26.3.1; A26.4.6 
(591) Đỏ, vàng, trắng, rêu 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản 
(VISSAN)   (VN) 
420 Nơ Trang Long, phường 13, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

(INDOCHINE COUNSEL) 
 
(511)   Nhóm 29: Thịt, thịt hộp; giăm bông; xúc xích; thịt muốt; thịt xông khói; pa-tê; lạp xưởng; 

nem thịt; giò; rau quả nhồi thịt (thực phẩm chế biến được làm từ thịt và rau); xíu mại (thực 
phẩm chế biến được làm từ thịt; chạo tôm; chạo mực; trứng; thực phẩm chế biến được làm 
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từ trứng; thực phẩm chế biến được làm từ thịt thực phẩm chế biến được làm từ cá, tôm, 
mực, nghêu, sò; thực phẩm chế biến được làm từ thịt và rau củ quả.  

 

Nhóm 30: Chả giò ăn liền (thực phẩm chế biến làm từ tinh bột); thực phẩm ăn nhanh trên 
cơ sở ngũ cốc; nem cuốn (chả giò); há cảo (thực phẩm chế biến được làm từ tôm, thịt; 
hoành thánh (thực phẩm chế biến được làm từ thịt).  

 

Nhóm 31: Rau tươi; quả tươi; thức ăn gia súc; gia cầm sống; heo sống; bò sống.  
 

Nhóm 35: Mua, bán các mặt hàng lương thực, thực phẩm, thực phẩm chế biến, đồ uống, 
rau, quả tươi và rau quả chế biến hàng nông sản; vải sợi, nguyên phụ liệu và hàng may 
mặc, hàng kim khí điện máy gia dụng và công nghiệp (gồm hệ thống chiếu sáng và thiết 
bị chiếu sáng, thiết bị điều hoà không khí, hệ thống và thiết bị nấu nướng, hệ thống và 
thiết bị vệ sinh, thiết bị và máy làm lạnh, hệ thống và thiết bị sấy khô, quạt điện dùng cho 
cá nhân), thức ăn gia súc và phân bón. 

 

Nhóm 43: Cửa hàng ăn uống; cung cấp suất ăn công nghiệp (dịch vụ do nhà hàng thực hiện). 
 
 

(210) 4-2012-15149 (220) 12.07.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 5.5.19; A5.5.22; 26.3.1; A26.4.6 
(591) Đỏ, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản 
(VISSAN)   (VN) 
420 Nơ Trang Long, phường 13, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

(INDOCHINE COUNSEL) 
 

(511)   Nhóm 29: Thịt, thịt hộp; giăm bông; xúc xích; thịt muốt; thịt xông khói; pa-tê; lạp xưởng; 
nem thịt; giò; rau quả nhồi thịt (thực phẩm chế biến được làm từ thịt và rau); xíu mại (thực 
phẩm chế biến được làm từ thịt; chạo tôm; chạo mực; trứng; thực phẩm chế biến được làm 
từ trứng; thực phẩm chế biến được làm từ thịt thực phẩm chế biến được làm từ cá, tôm, 
mực, nghêu, sò; thực phẩm chế biến được làm từ thịt và rau củ quả.  

 

Nhóm 30: Chả giò ăn liền (thực phẩm chế biến làm từ tinh bột); thực phẩm ăn nhanh trên 
cơ sở ngũ cốc; nem cuốn (chả giò); há cảo (thực phẩm chế biến được làm từ tôm, thịt; 
hoành thánh (thực phẩm chế biến được làm từ thịt).  

 

Nhóm 31: Rau tươi; quả tươi; thức ăn gia súc; gia cầm sống; heo sống; bò sống.  
 

Nhóm 35: Mua, bán các mặt hàng lương thực, thực phẩm, thực phẩm chế biến, đồ uống, 
rau, quả tươi và rau quả chế biến hàng nông sản; vải sợi, nguyên phụ liệu và hàng may 
mặc, hàng kim khí điện máy gia dụng và công nghiệp (gồm hệ thống chiếu sáng và thiết 
bị chiếu sáng, thiết bị điều hoà không khí, hệ thống và thiết bị nấu nướng, hệ thống và 
thiết bị vệ sinh, thiết bị và máy làm lạnh, hệ thống và thiết bị sấy khô, quạt điện dùng cho 
cá nhân), thức ăn gia súc và phân bón. 

 

Nhóm 43: Cửa hàng ăn uống; cung cấp suất ăn công nghiệp (dịch vụ do nhà hàng thực hiện). 
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(210) 4-2012-15189 (220) 12.07.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.11.3; A26.11.12; 3.7.17; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng, vàng, xanh dương 
(731) Công ty cổ phần đầu tư tài 

chính Thiên Việt  (VN) 
281 Phan Bội Châu, tổ 17, phường Trần 
Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh 
Quảng Ngãi 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 14: Vàng, bạc, đá quý, đồ trang sức. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; mua bán: vàng, bạc, cà phê, dầu thô; xúc tiến thương mại.  
 

Nhóm 38: Cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng trên Internet, dịch vụ cung cấp dữ liệu và 
thông tin trên mạng dịch vụ trao đổi dữ liệu điện tử bao gồm dịch vụ thư điện tử, dịch vụ 
thư thoại, cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu điện tử trên mạng, dịch vụ truyền các dữ 
liệu điện tử trên mạng. 

 
 

(210) 4-2012-15307 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2; A5.7.23; 5.7.21 
(591) Trắng, hồng 
(731) Công ty TNHH Chinh Huê  (VN) 

42/34 Hoàng Diệu, phường 12, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Võ Trần (VO TRAN 

CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi bao gồm cả ổi.  
 

Nhóm 35: Mua bán trái cây tươi bao gồm cả ổi.  
 
 

(210) 4-2012-15309 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.01.2013 
(300) 41-2012-21431 07.06.2012 KR 

(531) 26.1.2; 26.13.25 
(591) Tím, xanh lá cây, trắng 
(731) BGF RETAIL CO., LTD.  (KR) 

Teheran-ro 405 (Samseong-dong), 
Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng tạp hoá mua bán các sản phẩm dược, thực phẩm, bánh kẹo, 
đồ uống có cồn, đồ uống không cồn, thuốc lá điếu, quần áo, giày, túi, đồ chơi, dụng cụ 
thể thao, văn phòng phẩm, kính đeo mắt, vật liệu xây dựng bằng kim loại, dụng cụ cầm 
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tay (thao tác thủ công), thiết bị sưởi, đèn, thiết bị nướng, đồ giả da, vải, đồ đội đầu, mỹ 
phẩm, túi sơ cứu y tế, đồng hồ đeo tay và các bộ phận (các phụ kiện và phụ tùng của đồng 
hồ), máy quay phim, tivi, máy vi tính, tủ lạnh, lò nướng, thiết bị điều hoà không khí, máy 
thu thanh (rađiô), máy giặt [xưởng giặt], ấm đun nước dùng điện, lò vi sóng, lò nướng 
bánh bằng điện, máy rửa bát đĩa bằng điện, phụ kiện trang trí (không phải kim loại quý 
hoặc đồ trang sức), phụ kiện trang trí làm bằng kim loại quý, phụ kiện đồ trang sức, xuất 
bản phẩm dạng in, chế phẩm làm sạch dùng cho mục đích gia dụng, , giấy, ô, thiết bị thắp 
sáng bằng điện (không dùng cho xe cộ), bàn là, thiết bị sưởi bỏ túi, sách, tạp chí xuất bản 
định kỳ, tạp chí, gương soi, khăn mặt, khăn tắm bằng vải, bánh mì, cà phê, chè, đường, 
gia vị hoá học, rau củ tươi, hoa quả tươi, bật lửa dùng cho người hút thuốc; dịch vụ cửa 
hàng bách hoá mua bán các sản phẩm dược, thực phẩm, bánh kẹo, đồ uống có cồn, đồ 
uống không cồn, thuốc lá điếu, quần áo, giày, túi, đồ chơi, dụng cụ thể thao, văn phòng 
phẩm, kính đeo mắt, vật liệu xây dựng bằng kim loại, dụng cụ cầm tay (thao tác thủ 
công), thiết bị sưởi, đèn, thiết bị nướng, đồ giả da, vải, đồ đội đầu, mỹ phẩm, túi sơ cứu y 
tế, đồng hồ đeo tay và các bộ phận (các phụ kiện và phụ tùng của đồng hồ), máy quay 
phim, tivi, máy vi tính, tủ lạnh, lò nướng, thiết bị điều hoà không khí, máy thu thanh 
(rađiô), máy giặt [xưởng giặt], ấm đun nước dùng điện, lò vi sóng, lò nướng bánh bằng 
điện, máy rửa bát đĩa bằng điện, phụ kiện trang trí (không phải kim loại quý hoặc đồ trang 
sức), phụ kiện trang trí làm bằng kim loại quý, phụ kiện đồ trang sức, xuất bản phẩm dạng 
in, chế phẩm làm sạch dùng cho mục đích gia dụng, , giấy, ô, thiết bị thắp sáng bằng điện 
(không dùng cho xe cộ), bàn là, thiết bị sưởi bỏ túi, sách, tạp chí xuất bản định kỳ, tạp chí, 
gương soi, khăn mặt, khăn tắm bằng vải, bánh mì, cà phê, chè, đường, gia vị hoá học, rau 
củ tươi, hoa quả tươi, bật lửa dùng cho người hút thuốc; dịch vụ cửa hàng bán giảm giá 
quy mô lớn mua bán các sản phẩm dược, thực phẩm, bánh kẹo, đồ uống có cồn, đồ uống 
không cồn, thuốc lá điếu, quần áo, giày, túi, đồ chơi, dụng cụ thể thao, văn phòng phẩm, 
kính đeo mắt, vật liệu xây dựng bằng kim loại, dụng cụ cầm tay (thao tác thủ công), thiết 
bị sưởi, đèn, thiết bị nướng, đồ giả da, vải, đồ đội đầu, mỹ phẩm, túi sơ cứu y tế, đồng hồ 
đeo tay và các bộ phận (các phụ kiện và phụ tùng của đồng hồ), máy quay phim, tivi, máy 
vi tính, tủ lạnh, lò nướng, thiết bị điều hoà không khí, máy thu thanh (rađiô), máy giặt 
[xưởng giặt], ấm đun nước dùng điện, lò vi sóng, lò nướng bánh bằng điện, máy rửa bát 
đĩa bằng điện, phụ kiện trang trí (không phải kim loại quý hoặc đồ trang sức), phụ kiện 
trang trí làm bằng kim loại quý, phụ kiện đồ trang sức, xuất bản phẩm dạng in, chế phẩm 
làm sạch dùng cho mục đích gia dụng, , giấy, ô, thiết bị thắp sáng bằng điện (không dùng 
cho xe cộ), bàn là, thiết bị sưởi bỏ túi, sách, tạp chí xuất bản định kỳ, tạp chí, gương soi, 
khăn mặt, khăn tắm bằng vải, bánh mì, cà phê, chè, đường, gia vị hoá học, rau củ tươi, 
hoa quả tươi, bật lửa dùng cho người hút thuốc; dịch vụ siêu thị mua bán các sản phẩm 
dược, thực phẩm, bánh kẹo, đồ uống có cồn, đồ uống không cồn, thuốc lá điếu, quần áo, 
giày, túi, đồ chơi, dụng cụ thể thao, văn phòng phẩm, kính đeo mắt, vật liệu xây dựng 
bằng kim loại, dụng cụ cầm tay (thao tác thủ công), thiết bị sưởi, đèn, thiết bị nướng, đồ 
giả da, vải, đồ đội đầu, mỹ phẩm, túi sơ cứu y tế, đồng hồ đeo tay và các bộ phận (các phụ 
kiện và phụ tùng của đồng hồ), máy quay phim, tivi, máy vi tính, tủ lạnh, lò nướng, thiết 
bị điều hoà không khí, máy thu thanh (rađiô), máy giặt [xưởng giặt], ấm đun nước dùng 
điện, lò vi sóng, lò nướng bánh bằng điện, máy rửa bát đĩa bằng điện, phụ kiện trang trí 
(không phải kim loại quý hoặc đồ trang sức), phụ kiện trang trí làm bằng kim loại quý, 
phụ kiện đồ trang sức, xuất bản phẩm dạng in, chế phẩm làm sạch dùng cho mục đích gia 
dụng, , giấy, ô, thiết bị thắp sáng bằng điện (không dùng cho xe cộ), bàn là, thiết bị sưởi 
bỏ túi, sách, tạp chí xuất bản định kỳ, tạp chí, gương soi, khăn mặt, khăn tắm bằng vải, 
bánh mì, cà phê, chè, đường, gia vị hoá học, rau củ tươi, hoa quả tươi, bật lửa dùng cho 
người hút thuốc; đại lý quảng cáo; dịch vụ kế toán; dịch vụ nhà phân phối bán buôn các 
sản phẩm dược; dịch vụ bán lẻ thực phẩm; dịch vụ bán lẻ bánh kẹo; dịch vụ bán lẻ đồ 
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uống có cồn; dịch vụ bán lẻ thuốc lá điếu; dịch vụ bán lẻ quần áo; dịch vụ bán lẻ giày; 
dịch vụ bán lẻ túi xách; dịch vụ bán lẻ đồ chơi; dịch vụ bán lẻ đồ thể thao; dịch vụ bán lẻ 
đồ dùng văn phòng; dịch vụ bán lẻ thiết bị điện bao gồm máy quay phim, tivi, máy vi 
tính, tủ lạnh, lò nướng, thiết bị điều hoà không khí, máy thu thanh, bàn là điện, máy giặt, 
(xưởng giặt), ấm đun nước (dùng điện), lò vi sóng, lò nướng bánh bằng điện, máy rửa bát 
đĩa bằng điện; dịch vụ bán lẻ đồ trang trí gồm phụ kiện trang trí (không bằng kim loại quý 
hoặc đồ trang sức), phụ kiện trang trí làm bằng kim loại quý, phụ kiện trang trí bằng đồ 
trang sức; dịch vụ bán lẻ kính đeo mắt. 

 
 

(210) 4-2012-15342 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.11.3; A26.11.8; 26.1.1 
(731) CHENG PANG PRECISION CORP.  

(TW) 
No.16, Lane 5, Sec. 2, Nan Shan Rd., 
Luchu Hsiang, Taoyuan Hsien, Taiwan  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 07: Động cơ giảm tốc, không dùng cho xe cộ mặt đất; bộ phận truyền động, không 

dùng cho xe cộ mặt đất; bộ điều chỉnh tốc độ của động cơ và đầu máy, không dùng cho 
xe cộ mặt đất; bộ giảm tốc của động cơ, không dùng cho xe cộ mặt đất; bộ điều chỉnh tốc 
độ liên tục của động cơ và đầu máy, không dùng cho xe cộ mặt đất; quạt gió (bộ phận của 
động cơ); động cơ, không dùng cho xe cộ mặt đất; máy phát điện; cơ cấu trợ truyền động 
cho động cơ; phanh cho động cơ, không dùng cho xe cộ.  

 
 

(210) 4-2012-15343 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) MAX CO., LTD.   (TW) 
6-6, Nihonbashi Hakozaki-cho, Chuo-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 06: Đinh; ghim (vật liệu kim loại); đinh vít bằng kim loại; dây chão bằng kim loại 

để buộc, bó; ghim dập (công nghiệp).  
 
 

(210) 4-2012-15344 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) KABUSHIKI KAISHA KOBE SEIKO 
SHO, trading also as KOBE STEEL, 
LTD   (JP) 
10-26, Wakinohama-cho 2-chome, Chuo-
ku, Kobe-shi, Hyogo 651-8585 Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 
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(511)   Nhóm 06: Thanh kim loại được mạ bằng màng chống khuẩn, kim loại thường và hợp kim 
của chúng; vật liệu xây dựng bằng kim loại; công trình xây dựng bằng kim loại có thể di 
chuyển được; vật liệu bằng kim loại, dùng cho đường sắt; cáp và dây kim loại thường 
(không dùng để dẫn điện); vật dụng nhỏ làm bằng sắt, vật dụng nhỏ làm bằng kim loại cụ 
thể là bản lề kim loại, móc, móc kim loại cho giá treo quần áo, đai sắt, vành đai bằng kim 
loại, móc nhọn (móc leo bằng kim loại), chìa khoá, vòng đeo chìa khoá bằng kim loại 
thường và bằng kim loại thường dùng cho chìa khoá, và chốt (kim loại); ống dẫn và đường 
ống bằng kim loại; két sắt an toàn. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ xử lý kim loại, xử lý chống khuẩn cho kim loại; xử lý tráng mạ kim 
loại và dịch vụ phủ kim loại.  

 
 

(210) 4-2012-15366 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.13.1; 2.9.14; A2.9.15 
(731) CHENG, KUO-SHU  (TW) 

6F, No.108, MinChuan Rd., Hsin-Tien, 
New-Taipei, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Vỏ hộp dùng cho loa; máy chụp ảnh; chương trình trò chơi trên máy vi tính; 

bàn phím cho máy tính điện tử; thiết bị ngoại vi của máy vi tính; chương trình máy vi tính 
(phần mềm có thể tải xuống được); tai nghe (headphone); micro (ống phóng thanh); con 
chuột máy vi tính (thiết bị xử lý dữ liệu); miếng đệm lót con chuột máy tính. 

 
 

(210) 4-2012-15368 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.01.2013 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
Tonkin  (VN) 
P 507 nhà C3 làng Quốc Tế Thăng Long, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán hàng hóa, trung tâm thương mai, siêu thị, cửa hàng tiện ích 

phục vụ các mặt hàng thực phẩm, hàng tiêu dùng, nhu yếu phẩm cụ thể là: thịt, cá, gia 
cầm và thú săn, chất chiết ra từ thịt, rau quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín, nước 
quả nấu đông, mứt, mứt quả, trứng, sữa và sản phẩm sữa, dầu thực vật và mỡ ăn, cà phê, 
chè, ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ, chất thay thế cà phê, bột và sản phẩm làm từ bột 
ngũ cốc, bánh mì, bánh, kẹo, kem ăn, mật ong, nước mật đường, men, bột nở, muối, tương 
hạt cải, dấm và nước sốt (gia vị), gia vị, kem lạnh, động vật sống, rau và quả tươi, hạt 
giống, cây và hoa tươi, thức ăn cho động vật, mạch nha, ngũ cốc dạng nguyên liệu, trứng 
giống để ấp, nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn, đồ uống hoa quả và 
nước ép hoa quả, xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống, đồ uống có cồn (rượu các 
loại).  
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(210) 4-2012-15369 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
Tonkin   (VN) 
P 507 nhà C3 Làng Quốc Tế Thăng 
Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán hàng hóa, trung tâm thương mai, siêu thị, cửa hàng tiện ích 
phục vụ các mặt hàng thực phẩm, hàng tiêu dùng, nhu yếu phẩm cụ thể là: thịt, cá, gia 
cầm và thú săn, chất chiết ra từ thịt, rau quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín, nước 
quả nấu đông, mứt, mứt quả, trứng, sữa và sản phẩm sữa, dầu thực vật và mỡ ăn, cà phê, 
chè, ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ, chất thay thế cà phê, bột và sản phẩm làm từ bột 
ngũ cốc, bánh mì, bánh, kẹo, kem ăn, mật ong, nước mật đường, men, bột nở, muối, tương 
hạt cải, dấm và nước sốt (gia vị), gia vị, kem lạnh, động vật sống, rau và quả tươi, hạt giống, 
cây và hoa tươi, thức ăn cho động vật, mạch nha, ngũ cốc dạng nguyên liệu, trứng giống để 
ấp, nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn, đồ uống hoa quả và nước ép 
hoa quả, xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống, đồ uống có cồn (rượu các loại).  

 
 

(210) 4-2012-15387 (220) 16.07.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A26.11.12; 26.11.3; A26.11.13 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Lý VŨ  (VN) 
201 Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 21: Bể cá trong nhà. 
 

Nhóm 31: Cây và hoa tươi. 
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường 
xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới) (dịch vụ do nhà hàng thực hiện).  

 
 

(210) 4-2012-15421 (220) 16.07.2012 
  (441) 25.01.2013 
(300) TO/M/12/02532 19.01.2012 TO 

(731) TINYSCREEN LIMITED   (VG) 
P.O. Box 957, Offshore Incorporations 
Centre, Road Town, Tortola, British 
Virgin Islands  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, cân, đo, 
biển hiệu, kiểm tra, kiểm soát, giám sát, cấp cứu và giảng dạy; thiết bị và dụng cụ dùng để 
truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện; 
thiết bị truyền dẫn và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi; 
các cơ cấu dùng cho các thiết bị vận hành bằng đồng xu; máy tính tiền, máy tính; thiết bị 
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xử lý dữ liệu và máy điện toán; thiết bị dập lửa; thiết bị và dụng cụ và vật liệu để truyền 
dẫn và/hoặc nhận và/hoặc ghi âm thanh và/hoặc hình ảnh, âm thanh và/hoặc hình ảnh ghi 
lại có thể tải xuống được; máy vi tính; máy tính bảng; thiết bị ngoại vi máy ví tính, mạng 
máy tính; bộ chữ, phông chữ, kiểu chữ và các biểu tượng dưới dạng dữ liệu ghi sẵn, thiết 
bị và dụng cụ thông tin liên lạc điện tử; thiết bị và dụng cụ viễn thông; phần mềm máy 
tinh (ghi sẵn); thiết bị phần cứng máy vi tính có tính năng tương tác đa phương tiện; 
hướng dẫn sử dụng có thể đọc được dưới dạng điện tử, máy, máy vi tính để sử dụng cùng, 
và được dùng với tất cả các sản phẩm nêu trên, băng ghi âm được bán cùng với sách điện 
tử; thiết bị ghi âm thanh, hình ảnh và dữ liệu; máy phát âm thanh và hình ảnh điện tử có 
tính năng tương tác đa phương tiện; chương trình phần mềm truyền thông và thông tin liên 
lạc thông qua mạng liên lạc toàn cầu hoặc địa phương, bao gồm internet, mạng nội bộ, 
mạng dự phòng, vô tuyến, mạng di động, mạng chia ô và mạng vệ tinh; chương trình phần 
mềm tái tạo và gửi đi các thiệp điện tử, tin nhắn và thư điện tử, ra-đi-ô; bộ hòa số, âm 
thanh và hình ảnh, thiết bị dẫn đường cho xe cộ (thiết bị vi tính gắn trên xe cộ); máy ảnh; 
máy quay phim, điện thoại, điện thoại di động, thiết bị điện tử số có thể mang đi được để 
xử lý dữ liệu, xử lý thông tin, lưu trữ và hiển thị dữ liệu, phát và nhận dữ liệu, truyền dữ 
liệu giữa máy vi tính và các phần mềm có liên quan; thiết bị điện tử sổ cầm tay để xử lý 
dữ liệu, xử lý thông tin, lưu trữ và hiển thị dữ liệu, phát và nhận dữ liệu, truyền dữ liệu 
giữa máy vi tính, các phần mềm có liên quan, máy phát nhạc và phim kỹ thuật số, máy 
phát âm thanh có định dạng MP3 và các dạng sổ khác; máy phát âm điện tử (phần mềm 
máy vi tính, phần mềm tiện ích cho màn hình máy vi tính, phần mềm bảo vệ màn hình; 
phần mềm để dò tìm, diệt và ngăn chặn vi rút máy tính; phần mềm mã hóa dữ liệu; phần 
mềm để phân tích và khôi phục dữ liệu, phần mềm để tạo bản sao dự trữ cho hệ thống 
máy vi tính, xử lý dữ liệu, lưu trữ dữ liệu, quản lý tập tin và quản lý cơ sở dữ liệu, máy 
tính xách tay; thiết bị hỗ trợ kỹ thuật số cá nhân; thiết bị sắp xếp điện tử, thiết bị sổ tay 
điện tử; thiết bị điện tử số di động để xử lý dữ liệu, xử lý thông tin, lưu trữ và hiển thị dữ 
liệu, phát và nhận dạng truyền dữ liệu giữa máy vi tính; hệ thống định vị toàn cầu; thiết bị 
điện tử số cầm tay đi động để truyền phát và nhận các cuộc điện thoại, fax, thư điện tử và 
các dạng kỹ thuật số khác; chương trình máy tính, chương trình máy tính ghi sẵn để quản 
lý thông tin cá nhân, phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu; phần mềm nhận biết ký tự; phần 
mềm quản lý trên điện thoại, phần mềm thông điệp và thư điện tử; phần mềm nhắn tin; 
phần mềm cho điện thoại di động; phần mềm đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu; chương trình 
máy tính để truy cập duyệt và tìm kiếm cơ sở dữ liệu trực tuyến; phần mềm máy tính sử 
dụng cho dịch vụ thuê bao nhạc trực tuyến; phần mềm cho phép người sử dụng chơi và đặt 
chương trình nhạc và các dạng giải trí kỹ thuật số liên quan, vi-đê-ô, văn bản và nội dung 
đa phương tiện; phần mềm phát các bản ghi âm nhạc, các dạng giải trí kỹ thuật số liên 
quan, vi-đê-ô, văn bản và nội dung đa phương tiện; phần mềm máy tính và phần sụn để 
chạy các chương trình hệ thống, chương trình đồng bộ hóa dữ liệu, và chương trình công 
cụ phát triển ứng dụng cho máy tính cá nhân và máy tính cầm tay; phần mềm để truy cập 
mạng thông tin liên lạc bao gồm cả internet; và thiết bị máy tính để sử dụng với tất cả các 
sản phẩm nêu trên, phần mềm máy tính để biên soạn, tải xuống, truyền phát, thu nhận, 
biên tập, tách xuất, lập mã, giải mã, hiển thị, lưu trữ và sắp xếp văn bản, đồ họa, hình ảnh 
và xuất bản phẩm điện tử, xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống được dưới dạng sách, 
trò chơi, sổ tay, tập giới thiệu, thu thông báo, nhật ký, báo và tạp chí trên mọi đề tài chung 
phổ biến; phần cứng máy tính và phần mềm máy tính để cung cấp liên lạc điện thoại tích 
hợp với mạng lưới tự động hóa thông tin toàn cầu; thiết bị điện tử cầm tay để thu nhận, 
lưu trữ và/hoặc truyền phát không dây các dữ liệu và tin nhắn, và thiết bị điện tử cho phép 
người (dùng lưu giữ hay duy trì bản sao hoặc quản lý thông tin cá nhân; phần mềm để 
chuyển hướng thông điệp, thư điện tử internet, và/hoặc các dữ liệu khác tới một hoặc 
nhiều thiết bị điện tử cầm tay khác từ một nguồn dữ liệu sẵn có hoặc liên kết với một máy 
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tính cá nhân hoặc máy chủ, phần mềm máy tính để đồng bộ dữ liệu giữa một trạm hoặc 
thiết bị từ xa với một trạm hoặc thiết bị từ xa hoặc cố định; thiết bị và dụng cụ hiệu ứng 
âm thanh (phần mềm máy tính); máy phát âm điện tử (phần mềm máy vi tính), phần mềm 
tiện ích cho nhân hình máy vi tính; phần mềm bảo vệ màn hình; phần mềm để dò tìm, diệt 
và ngăn chăn vi rút máy tính; phần mềm mã hóa dữ liệu; phần mềm để phân tích và khôi 
phục dữ liệu, phần mềm để tạo bản sao dự trữ cho hệ thống máy vi tính, xử lý dữ liệu, lưu 
trữ dữ liệu, quản lý tập tin và quản lý cơ sở dữ liệu, phần mềm để thiết kế, tạo lập, chế bản 
và lưu trữ web. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ thông tin liên lạc; dịch vụ viễn thông; dịch vụ truyền dẫn điện tử phần 
mềm máy tính thông qua mạng internet và các mạng thông tin liên lạc điện tử và máy tính 
khác; dịch vụ truyền dẫn và phân phối dữ liệu hoặc ảnh nghe - nhìn thông qua một mạng 
máy tính toàn cầu từ mạng internet, cung cấp dịch vụ kết nối và truy cập vào mạng thông 
tin liên lạc điện tử để truyền dẫn hoặc thu nhận phần mềm máy tính; dịch vụ cho thuê thời 
gian truy cập vào cơ sở dữ liệu máy; cung cấp dịch vụ thông tin liên lạc trực tuyến; dịch 
vụ liên lạc thông qua mạng máy tính toàn cầu hoặc mạng Internet, dịch vụ chuyển nhạc 
kỹ thuật số thông qua mạng viễn thông; dịch vụ cung cấp quyền truy cập vào trang web 
nhạc kỹ thuật số trên mạng internet, dịch vụ gửi nhận thư điện tử, tin nhắn; dịch vụ phát 
thanh, truyền hình; dịch vụ cung cấp quyền truy cập vào các trang web; dịch vụ cung cấp 
quyền truy cập vào trang web MP3 trên mạng internet; dịch vụ gửi tin nhắn; dịch vụ thông 
tin liên lạc bằng điện thoại; dịch vụ thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; dịch vụ thư 
điện tử, dịch vụ truyền dẫn tin nhắn và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch vụ truyền 
bản fax, dịch vụ truyền qua vệ tinh; dịch vụ nhắn tin; dịch vụ truyền dữ liệu nội dung của 
vi-đê-ô thông qua mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ phát thanh, điện thoại hoặc các 
phương tiện thông tin liên lạc điện tử khác; dịch vụ cung cấp quyền truy cập vào các trang 
web trên mạng internet thông qua máy tính, điện thoại di động và các thiết bị điện tử 
khác; dịch vụ viễn thông đa phương tiện; dịch vụ viễn thông tương tác được truyền thông 
qua điện tín, điện báo, các mạng viễn thông, và mạng máy tính; dịch vụ thông tin liên lạc 
bằng thiết bị cuối máy tính, vi-đê-ô, cáp quang, vệ tinh, sóng vi ba và điện tín; dịch vụ 
truyền dữ liệu và thông tin bằng phương tiện điện tử, điện thoại, máy tính, điện tín, phát 
thanh, vệ tinh truyền thông hoặc các phương tiện truyền thông điện tử khác; dịch vụ thuê 
và cho thuê các dụng cụ và thiết bị viễn thông và thông tin liên lạc; dịch vụ truyền dữ liệu 
bằng các phương tiện điện tử giữa các điểm cố định và di động; dịch vụ truyền dữ liệu 
thông qua vệ tinh và kết nối viễn thông; dịch vụ truyền phát điện tử các tệp âm thanh và 
vi-đê-ô có thể được truyền và tải xuống thông qua máy tính và mạng thông tin liên lạc 
khác; dịch vụ truyền phát điện tử có tính năng tương tác trực tiếp qua mạng internet; dịch 
vụ truyền tin nhắn bằng truyền dẫn điện tử, dịch vụ cung cấp diễn đàn trực tuyến; dịch vụ 
cung cấp phòng nói chuyện trên internet; dịch vụ hỗ trợ tư vấn và cung cấp thông tin liên 
quan đến tất cả dịch vụ nói trên.  

 
 

(210) 4-2012-15422 (220) 16.07.2012 
  (441) 25.01.2013 
(300) TO/M/12/02531 19.01.2012 TO 

(531) 26.1.1; 26.4.1; 26.3.1; 26.7.25 
(731) TINYSCREEN LIMITED    (VG) 

P.O. Box 957, Offshore Incorporations 
Centre, Road Town, Tortola, British 
Virgin Islands   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, cân, đo, 
biển hiệu, kiểm tra, kiểm soát, giám sát, cấp cứu và giảng dạy; thiết bị và dụng cụ dùng để 
truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện; 
thiết bị truyền dẫn và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi; 
các cơ cấu dùng cho các thiết bị vận hành bằng đồng xu; máy tính tiền, máy tính; thiết bị 
xử lý dữ liệu và máy điện toán; thiết bị dập lửa; thiết bị và dụng cụ và vật liệu để truyền 
dẫn và/hoặc nhận và/hoặc ghi âm thanh và/hoặc hình ảnh, âm thanh và/hoặc hình ảnh ghi 
lại có thể tải xuống được; máy vi tính; máy tính bảng; thiết bị ngoại vi máy ví tính, mạng 
máy tính; bộ chữ, phông chữ, kiểu chữ và các biểu tượng dưới dạng dữ liệu ghi sẵn, thiết 
bị và dụng cụ thông tin liên lạc điện tử; thiết bị và dụng cụ viễn thông; phần mềm máy 
tinh (ghi sẵn); thiết bị phần cứng máy vi tính có tính năng tương tác đa phương tiện; 
hướng dẫn sử dụng có thể đọc được dưới dạng điện tử, máy, máy vi tính để sử dụng cùng, 
và được dùng với tất cả các sản phẩm nêu trên, băng ghi âm được bán cùng với sách điện 
tử; thiết bị ghi âm thanh, hình ảnh và dữ liệu; máy phát âm thanh và hình ảnh điện tử có 
tính năng tương tác đa phương tiện; chương trình phần mềm truyền thông và thông tin liên 
lạc thông qua mạng liên lạc toàn cầu hoặc địa phương, bao gồm internet, mạng nội bộ, 
mạng dự phòng, vô tuyến, mạng di động, mạng chia ô và mạng vệ tinh; chương trình phần 
mềm tái tạo và gửi đi các thiệp điện tử, tin nhắn và thư điện tử, ra-đi-ô; bộ hòa số, âm 
thanh và hình ảnh, thiết bị dẫn đường cho xe cộ (thiết bị vi tính gắn trên xe cộ); máy ảnh; 
máy quay phim, điện thoại, điện thoại di động, thiết bị điện tử số có thể mang đi được để 
xử lý dữ liệu, xử lý thông tin, lưu trữ và hiển thị dữ liệu, phát và nhận dữ liệu, truyền dữ 
liệu giữa máy vi tính và các phần mềm có liên quan; thiết bị điện tử sổ cầm tay để xử lý 
dữ liệu, xử lý thông tin, lưu trữ và hiển thị dữ liệu, phát và nhận dữ liệu, truyền dữ liệu 
giữa máy vi tính, các phần mềm có liên quan, máy phát nhạc và phim kỹ thuật số, máy 
phát âm thanh có định dạng MP3 và các dạng sổ khác; máy phát âm điện tử (phần mềm 
máy vi tính, phần mềm tiện ích cho màn hình máy vi tính, phần mềm bảo vệ màn hình; 
phần mềm để dò tìm, diệt và ngăn chặn vi rút máy tính; phần mềm mã hóa dữ liệu; phần 
mềm để phân tích và khôi phục dữ liệu, phần mềm để tạo bản sao dự trữ cho hệ thống 
máy vi tính, xử lý dữ liệu, lưu trữ dữ liệu, quản lý tập tin và quản lý cơ sở dữ liệu, máy 
tính xách tay; thiết bị hỗ trợ kỹ thuật số cá nhân; thiết bị sắp xếp điện tử, thiết bị sổ tay 
điện tử; thiết bị điện tử số di động để xử lý dữ liệu, xử lý thông tin, lưu trữ và hiển thị dữ 
liệu, phát và nhận dạng truyền dữ liệu giữa máy vi tính; hệ thống định vị toàn cầu; thiết bị 
điện tử số cầm tay đi động để truyền phát và nhận các cuộc điện thoại, fax, thư điện tử và 
các dạng kỹ thuật số khác; chương trình máy tính, chương trình máy tính ghi sẵn để quản 
lý thông tin cá nhân, phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu; phần mềm nhận biết ký tự; phần 
mềm quản lý trên điện thoại, phần mềm thông điệp và thư điện tử; phần mềm nhắn tin; 
phần mềm cho điện thoại di động; phần mềm đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu; chương trình 
máy tính để truy cập duyệt và tìm kiếm cơ sở dữ liệu trực tuyến; phần mềm máy tính sử 
dụng cho dịch vụ thuê bao nhạc trực tuyến; phần mềm cho phép người sử dụng chơi và đặt 
chương trình nhạc và các dạng giải trí kỹ thuật số liên quan, vi-đê-ô, văn bản và nội dung 
đa phương tiện; phần mềm phát các bản ghi âm nhạc, các dạng giải trí kỹ thuật số liên 
quan, vi-đê-ô, văn bản và nội dung đa phương tiện; phần mềm máy tính và phần sụn để 
chạy các chương trình hệ thống, chương trình đồng bộ hóa dữ liệu, và chương trình công 
cụ phát triển ứng dụng cho máy tính cá nhân và máy tính cầm tay; phần mềm để truy cập 
mạng thông tin liên lạc bao gồm cả internet; và thiết bị máy tính để sử dụng với tất cả các 
sản phẩm nêu trên, phần mềm máy tính để biên soạn, tải xuống, truyền phát, thu nhận, 
biên tập, tách xuất, lập mã, giải mã, hiển thị, lưu trữ và sắp xếp văn bản, đồ họa, hình ảnh 
và xuất bản phẩm điện tử, xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống được dưới dạng sách, 
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trò chơi, sổ tay, tập giới thiệu, thu thông báo, nhật ký, báo và tạp chí trên mọi đề tài chung 
phổ biến; phần cứng máy tính và phần mềm máy tính để cung cấp liên lạc điện thoại tích 
hợp với mạng lưới tự động hóa thông tin toàn cầu; thiết bị điện tử cầm tay để thu nhận, 
lưu trữ và/hoặc truyền phát không dây các dữ liệu và tin nhắn, và thiết bị điện tử cho phép 
người (dùng lưu giữ hay duy trì bản sao hoặc quản lý thông tin cá nhân; phần mềm để 
chuyển hướng thông điệp, thư điện tử internet, và/hoặc các dữ liệu khác tới một hoặc 
nhiều thiết bị điện tử cầm tay khác từ một nguồn dữ liệu sẵn có hoặc liên kết với một máy 
tính cá nhân hoặc máy chủ, phần mềm máy tính để đồng bộ dữ liệu giữa một trạm hoặc 
thiết bị từ xa với một trạm hoặc thiết bị từ xa hoặc cố định; thiết bị và dụng cụ hiệu ứng 
âm thanh (phần mềm máy tính); máy phát âm điện tử (phần mềm máy vi tính), phần mềm 
tiện ích cho nhân hình máy vi tính; phần mềm bảo vệ màn hình; phần mềm để dò tìm, diệt 
và ngăn chăn vi rút máy tính; phần mềm mã hóa dữ liệu; phần mềm để phân tích và khôi 
phục dữ liệu, phần mềm để tạo bản sao dự trữ cho hệ thống máy vi tính, xử lý dữ liệu, lưu 
trữ dữ liệu, quản lý tập tin và quản lý cơ sở dữ liệu, phần mềm để thiết kế, tạo lập, chế bản 
và lưu trữ web. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ thông tin liên lạc; dịch vụ viễn thông; dịch vụ truyền dẫn điện tử phần 
mềm máy tính thông qua mạng internet và các mạng thông tin liên lạc điện tử và máy tính 
khác; dịch vụ truyền dẫn và phân phối dữ liệu hoặc ảnh nghe - nhìn thông qua một mạng 
máy tính toàn cầu từ mạng internet, cung cấp dịch vụ kết nối và truy cập vào mạng thông 
tin liên lạc điện tử để truyền dẫn hoặc thu nhận phần mềm máy tính; dịch vụ cho thuê thời 
gian truy cập vào cơ sở dữ liệu máy tính; cung cấp dịch vụ thông tin liên lạc trực tuyến; 
dịch vụ liên lạc thông qua mạng máy tính toàn cầu hoặc mạng Internet, dịch vụ chuyển 
nhạc kỹ thuật số thông qua mạng viễn thông; dịch vụ cung cấp quyền truy cập vào trang 
web nhạc kỹ thuật số trên mạng internet, dịch vụ gửi nhận thư điện tử, tin nhắn; dịch vụ 
phát thanh, truyền hình; dịch vụ cung cấp quyền truy cập vào các trang web; dịch vụ cung 
cấp quyền truy cập vào trang web MP3 trên mạng internet; dịch vụ gửi tin nhắn; dịch vụ 
thông tin liên lạc bằng điện thoại; dịch vụ thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; dịch 
vụ thư điện tử, dịch vụ truyền dẫn tin nhắn và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch vụ 
truyền bản fax, dịch vụ truyền qua vệ tinh; dịch vụ nhắn tin; dịch vụ truyền dữ liệu nội 
dung của vi-đê-ô thông qua mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ phát thanh, điện thoại hoặc 
các phương tiện thông tin liên lạc điện tử khác; dịch vụ cung cấp quyền truy cập vào các 
trang web trên mạng internet thông qua máy tính, điện thoại di động và các thiết bị điện 
tử khác; dịch vụ viễn thông đa phương tiện; dịch vụ viễn thông tương tác được truyền 
thông qua điện tín, điện báo, các mạng viễn thông, và mạng máy tính; dịch vụ thông tin 
liên lạc bằng thiết bị cuối máy tính, vi-đê-ô, cáp quang, vệ tinh, sóng vi ba và điện tín; 
dịch vụ truyền dữ liệu và thông tin bằng phương tiện điện tử, điện thoại, máy tính, điện 
tín, phát thanh, vệ tinh truyền thông hoặc các phương tiện truyền thông điện tử khác; dịch 
vụ thuê và cho thuê các dụng cụ và thiết bị viễn thông và thông tin liên lạc; dịch vụ truyền 
dữ liệu bằng các phương tiện điện tử giữa các điểm cố định và di động; dịch vụ truyền dữ 
liệu thông qua vệ tinh và kết nối viễn thông; dịch vụ truyền phát điện tử các tệp âm thanh 
và vi-đê-ô có thể được truyền và tải xuống thông qua máy tính và mạng thông tin liên lạc 
khác; dịch vụ truyền phát điện tử có tính năng tương tác trực tiếp qua mạng internet; dịch 
vụ truyền tin nhắn bằng truyền dẫn điện tử, dịch vụ cung cấp diễn đàn trực tuyến; dịch vụ 
cung cấp phòng nói chuyện trên internet; dịch vụ hỗ trợ tư vấn và cung cấp thông tin liên 
quan đến tất cả dịch vụ nói trên.  
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(210) 4-2012-15789 (220) 19.07.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 5.7.8; A5.5.22; 3.1.4; 24.15.2 
(591) Xanh da trời, đỏ, trắng, đen, vàng, da 

cam, xanh lam, nâu, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

xuất nhập khẩu Nhất Lâm  (VN)
25 Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Phô mai, sữa chua, sữa, sữa chua nước, váng sữa. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, trưng bày, giới thiệu sản phẩm: phô mai, 
sữa chua, sữa, sữa chua nước, váng sữa.  

 
 

(210) 4-2012-15913 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) SIAM COSMOS SERVICES CO., LTD.  
(TH) 
12th Floor, Nantawan Building, 161 
Ratchadamri Road, Lumpini, 
Pathumwan, Bangkok, 10330 Thailand  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn quản lý tiếp thị (marketing), tư vấn quản lý nguồn nhân lực, tư 
vấn quản lý doanh nghiệp và tư vấn quản lý sản xuất, dịch vụ quan hệ công chúng. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn quản lý tài chính, đại lý bảo hiểm, môi giới bảo hiểm, tư vấn 
bảo hiểm, và dịch vụ thông tin bảo hiểm.  

 
 

(210) 4-2012-15914 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.2.3; 26.2.1; 26.2.7; 26.4.2 
(591) Trắng, xanh nước biển, đen. 
(731) SIAM COSMOS SERVICES CO., LTD.  

(TH) 
12th Floor, Nantawan Building, 161 
Ratchadamri Road, Lumpini, 
Pathumwan, Bangkok, 10330 Thailand  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn quản lý tiếp thị (marketing), tư vấn quản lý nguồn nhân lực, tư 
vấn quản lý doanh nghiệp và tư vấn quản lý sản xuất, dịch vụ quan hệ công chúng. 
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Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn quản lý tài chính, đại lý bảo hiểm, môi giới bảo hiểm, tư vấn 
bảo hiểm, và dịch vụ thông tin bảo hiểm. 

 
 

(210) 4-2012-15972 (220) 23.07.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH VIET - PRO 
CONTSULTANT  (VN) 
Biệt thự B23, Trung Hòa - Nhân Chính, 
phố Nguyễn Thị Định, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn nghiệp vụ về thương mại; tư vấn trong tổ chức và điều hành kinh doanh; 

nghiên cứu kinh doanh thương mại; tư vấn trong tổ chức và điều hành kinh doanh; tư vấn 
kế toán doanh nghiệp; dịch vụ nghiên cứu thị trường; dịch vụ mua bán và ký gửi các sản 
phẩm đồ điện tử, các sản phẩm đồ gia dụng cụ thể là: máy xay sinh tố, máy xay ép thực 
phẩm đa năng, máy hút bụi (dùng điện), máy rửa rau quả dùng điện (có thêm chức năng 
khử độc), máy rửa bát đĩa (dùng điện), máy giặt, máy phát điện, động cơ điện (ngoài loại 
dùng cho phương tiện giao thông), máy đánh giày, máy nén khoan cầm tay (dùng điện). 

 
Nhóm 36: Tư vấn tài chính; thuê mua tài chính; quản lý tòa nhà (bất động sản); môi giới 
bất động sản; cho thuê bất động sản; đầu tư bất động sản.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ hỗ trợ giáo dục và đào tạo; dịch vụ dịch thuật; dịch vụ tổ chức hội 
thảo, hội nghị.  

 
Nhóm 42: Tư vấn trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;  thiết kế và phát triển phần cứng và 
phần mềm máy tính.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực tố tụng; tư vấn pháp luật; tư vấn về sở hữu trí 
tuệ; nghiên cứu pháp luật; dịch vụ trọng tài; dịch vụ chuyển giao công nghệ (chuyển 
nhượng li xăng về quyền sở hữu trí tuệ). 

 
 

(210) 4-2012-16033 (220) 24.07.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 5.7.1; 26.1.2; 5.7.3; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Vàng, đen, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
xuất nhập khẩu Vĩnh Thành 
Đạt  (VN) 
17X/3, khu vực 3, phường An Khánh, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

 
(511)   Nhóm 30: Gạo.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu lúa gạo.  
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(210) 4-2012-16039 (220) 24.07.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A10.3.11; A10.3.13 
(591) Xanh da trời, cam, xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VNG  (VN) 
322B Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; phần mềm máy 

tính; phần mềm trò chơi điện tử; chương trình hoạt động của hệ thống máy vi tính.   
 

Nhóm 35: Quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; thông tin thương mại và tư vấn 
tiêu dùng; phân tích thị trường; quảng cáo qua thư; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên 
mạng máy tính; thương mại điện tử; bán thực phẩm chức năng, lương thực, sữa, đồ uống, 
đồ chơi trẻ em, quần áo, tã lót, giày dép, đồ điện gia dụng, máy tính, máy vi tính, kinh 
kiện máy tính và điện tử, giường, tủ, bàn ghế, đồ nội thất, cặp, túi, ví, dụng cụ tập thể dục 
thể thao, đồng hồ, kính mắt, nước hoa, mỹ phẩm, sản phẩm vệ sinh, đồ lưu niệm, hàng thủ 
công mỹ nghệ. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông tin, truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch 
vụ truyền thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối (cụ thể là máy vi tính, máy trạm); thông 
tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến điện thoại hoặc các phương tiện liên 
lạc điện tử khác); thư điện tử; truyền thư tín và hình ảnh bằng máy vi tính. 

 
Nhóm 39: Đại lý du lịch; đại lý vé máy bay. 

 
Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 
máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến; 
cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú dẫn địa 
điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp phương 
tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của khách 
hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu và các 
liên kết web trực tuyến với các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là cung cấp một 
website và liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến đi. 

 
 

(210) 4-2012-16220 (220) 25.07.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) LAS VEGAS SANDS CORP.   (US) 
3355 Las Vegas Boulevard, Las Vegas, 
Nevada 89109, United States of America 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ, bán nhiều loại hàng hoá cụ thể là đồ lưu niệm, quà 

tặng, trang phục, phụ kiện trang phục, đồ trang sức, đồ chơi, đồ thể thao, văn phòng phẩm, 
sách, băng vê đê «, đĩa CD, đĩa DVD, và phương tiện truyền thông đa phương tiện nói 
chung (như máy chơi nhạc CD, đầu máy DVD), nước hoa, chế phẩm chăm sóc cá nhân, 
mỹ phẩm, đồ dùng gia đình (nồi, niêu, bát, đĩa, cốc, chén), đồ mỹ nghệ (các tác phẩm 
nghệ thuật bằng gốm, sứ, đất nung hoặc thủy tinh; tác phẩm nghệ thuật bằng đồ đồng 
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thiếc; tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại thường; tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại quý; 
tác phẩm nghệ thuật in bản thạch; tác phẩm nghệ thuật bằng đá, bê tông hoặc cẩm thạch; 
tác phẩm nghệ thuật bằng gỗ, sáp, thạch cao, hoặc chất dẻo), thức ăn, đồ uống, xì gà, 
thuốc lá và vật dụng cho người hút thuốc lá; dịch vụ kinh doanh cụ thể là: dịch vụ quản lý 
chương trình điểm thưởng cho khách hàng, dịch vụ thúc đẩy việc bán sản phẩm và dịch vụ 
cho người khác thông qua việc tổ chức các buổi tranh cãi nhằm mục đích quảng cáo và 
các chương trình quảng cáo có thưởng, dịch vụ khách hàng thân thiết và dịch vụ câu lạc 
bộ khách hàng, tất cả nhằm mục đích thương mại, khuyến mại và/hoặc quảng cáo. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ kinh doanh sòng bạc và trò chơi cá cược; cung cấp tiện nghi sử dụng 
cho sòng bạc và các trò chi giải trí, bao gồm biểu diễn nhạc sống, dựng các tác phẩm sân 
khấu và nhạc kịch; dịch vụ câu lạc bộ sức khoẻ; trung tâm giải trí và khu vực giải trí trong 
nhà; cung cấp dịch vụ sòng bạc và trò chơi cá cược qua trang web và mạng máy tính toàn 
cầu. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ lễ tân khách sạn; dịch vụ quầy rượu; cung cấp  
phòng tiện nghi (địa điểm tổ chức) cho các hội nghị, bữa tiệc lớn, buổi họp (lễ) mang tính 
xã hội, sự kiện gây quỹ và các sự kiện đặc biệt; dịch vụ cung cấp phòng tiện nghi (địa 
điểm tổ chức) cho buổi hoà nhạc; cung cấp phòng tiện nghi (địa điểm tổ chức) cho các 
cuộc hội thảo, hội họp; cung cấp phòng tiện nghi (địa điểm tổ chức) cho triển lãm; dịch vụ 
đại lý du lịch, cụ thể là đặt chỗ hay mua vé trước cho nhà hàng ăn uống, bữa ăn hay phòng 
nghỉ; đặt phòng khách sạn cho người khác; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (nhà 
hàng thực hiện); chỗ ở tạm thời; dịch vụ khách sạn; cung cấp tiệc và tiện nghi (chỗ ở) cho 
các buổi lễ mang tính xã hội hay các sự kiện đặc biệt; dụng vụ cung cấp thông tin, cố vấn, 
tư vấn liên quan tới tất cả các dịch vụ nói trên. 

 
 

(210) 4-2012-16329 (220) 26.07.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Nguyễn Huy Khánh   (VN) 
Số 30 ngõ 281, tổ 48, phường Hoàng 
Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 24: Khăn tắm, khăn mặt, các sản phẩm vải không dệt cụ thể: khăn bông các loại; 

khăn ướt bằng vải. 
 
 

(210) 4-2012-16331 (220) 26.07.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1; 1.15.23 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
sản xuất và dịch vụ Mặt Trời 
Vàng (GOLDEN SUN SERVICE 
AND PRODUCE TRADING JOINT 
STOCK COMPANY)   (VN) 
Số nhà 114, phố Chùa Bộc, phường 
Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội   
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(511)   Nhóm 03: Nước hoa; mỹ phẩm dùng chăm sóc da; nước gội đầu; kem đánh răng; chất tẩy 
vết bẩn; xà phòng.  

 
Nhóm 09: Kính đeo mắt; máy vi tính; máy fax; máy soi tiền giả, máy đếm tiền; thẻ từ đã 
được mã hoá.  

 
Nhóm 11: Thiết bị điều hoà không khí, bóng đèn chiếu sáng; quạt dùng cho cá nhân 
(dùng điện); bình nước nóng dùng trong nhà tắm; tủ lạnh; dụng cụ nấu nướng dùng điện.  

 
Nhóm 14: Đồ trang sức; đồ kim hoàn; đá quý, đồng hồ và dụng cụ đo thời gian; các kim 
loại quý và hợp kim của chúng. 

 
Nhóm 18: Da và giả da; ô; ba lô; ví; túi du lịch; túi xách tay.  

 
Nhóm 20: Đồ nội thất gồm: bàn, ghế, tủ, giường (không bao gồm bộ đồ giường bằng vải) 
kệ; gương gắn vào đồ đạc trong nhà hoặc để trang điểm.  

 
Nhóm 21: Đồ pha lê (dùng để trang trí trong nhà); cốc; bát, đĩa, kính.  

 
Nhóm 23: Sợi chỉ; tơ đã xe; len đã xe; sợi thuỷ tinh dùng trong ngành dệt; chỉ bằng chất 
dẻo dùng trong ngành dệt.  

 
Nhóm 24: Vải; cờ hiệu bằng vải; biểu ngữ bằng vải; vải phủ bàn chơi bi-a; nhãn mác bằng 
vải; khăn trải bàn bằng vải. 

 
Nhóm 25: Quần áo bằng vải; quần áo bằng da, quần áo len dạ; giầy dép; mũ nón, đồ đội 
đầu; đồ đi chân.  

 
Nhóm 27: Thảm; chiếu; thảm chùi chân; vải sơn và các vật liệu trải sàn khác; giấy dán 
tường (trừ loại làm bằng hàng dệt). 

 
Nhóm 33: Đồ uống có chứa cồn (trừ bia). 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ bán đấu giá; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyền thông;; dịch vụ tổ chức sự kiện nhằm mục đích thương mại hoặc 
quảng cáo. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng, dịch vụ cho thuê bất động sản, mua bán (kinh doanh) bất 
động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; tư vấn trong lĩnh vực bất động sản; 
dịch vụ định giá bất động sản; dịch vụ định giá tài chính (bảo hiểm ngân hàng, bất động 
sản).  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; giáo dục; đào tạo; xuất bản sách; tổ chức các hoạt động thể 
thao và văn hoá.  

 
Nhóm 43: Chỗ ở tạm thời; khách sạn; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà 
hàng thực hiện); dịch vụ đặt chỗ cho khách du lịch.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ người và tài sản.  
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(210) 4-2012-16351 (220) 26.07.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.13.25; 26.3.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Liêm Thư  (VN) 
653 Cách Mạng Tháng Tám, phường 15, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 18: Da và giả da, sản phẩm bằng các vật liệu kể trên: túi xách, bóp ví,  
 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, giày dép, thắt lưng (trang phục). 
 
 

(210) 4-2012-16625 (220) 30.07.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.3.15; A5.3.13; 26.1.1; 26.15.25 
(591) Tím, đỏ, xanh lá cây, nâu, ghi, đen, trắng
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn - sản xuất và thương 
mại Thủy Nguyệt   (VN) 
37/8A Quang Trung, phường 10, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa rửa mặt, sữa tắm.  

 
 

(210) 4-2012-16638 (220) 30.07.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) SAINT MARC HOLDINGS CO., LTD.  
(JP) 
173-104 Hirata, Kita-ku, Okayama-shi, 
Okayama-ken, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè, ca cao và cà phê nhân tạo; gạo; bột sắn và bột cọ; bột và chế phẩm 

làm từ ngũ cốc; bánh mì, bánh ngọt và kẹo; đá nước (thực phẩm); đường ăn, mật ong, mật 
đường; men, bột nở; muối ăn; tương hạt cải (mù tạc); dấm, nước xốt (gia vị); gia vị; sản 
phẩm cà phê; hạt cà phê; cà phê đã xay; cà phê pha vào nước sôi uống ngay; cà phê chưa 
rang; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống cà phê có sữa; hương liệu cà phê; đồ uống trên 
cơ sở trà; sản phẩm ca cao; đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống ca cao có sữa; sôcôla; đồ 
uống trên cơ sở sôcôla; đồ uống sôcôla có sữa; nhân sôcôla dùng cho các sản phẩm bánh 
mỳ; ổ bánh mỳ nhỏ; bánh bao nhỏ; sản phẩm bánh mỳ có nhân; ổ bánh mỳ nhỏ có nhân; 
bánh bao nhỏ có nhân; bánh ngọt; bánh quế; kem lạnh (thực phẩm); nước xốt cho xa-lát; 
đá lạnh có thể ăn được; sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh); thạch trái cây (dạng kẹo 
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bánh); bánh nướng; bánh pizza; mỳ ống; bánh xăng đuých; kem trái cây (đá lạnh); chất 
làm ngọt tự nhiên; bánh ham bơ gơ (bánh xăng đuých có nhân); xúc xích nóng kẹp vào 
bánh mỳ (hot dog); bánh quy. 

 
Nhóm 43: Cung cấp thức ăn và đồ uống; dịch vụ cửa hàng cà phê; nhà hàng cà phê; dịch 
vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; căng tin; quán rượu nhỏ; nhà hàng ăn uống; nhà hàng 
ăn uống tự phục vụ; tiệm bánh mỳ; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống cho các sự kiện do 
nhà hàng thực hiện. 

 
 

(210) 4-2012-16639 (220) 30.07.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) SAINT MARC HOLDINGS CO., LTD.  
(JP) 
173-104 Hirata, Kita-ku, Okayama-shi, 
Okayama-ken, Japan 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè, ca cao và cà phê nhân tạo; gạo; bột sắn và bột cọ; bột và chế phẩm 

làm từ ngũ cốc; bánh mì, bánh ngọt và kẹo; đá nước (thực phẩm); đường ăn, mật ong, mật 
đường; men, bột nở; muối ăn; tương hạt cải (mù tạc); dấm, nước xốt (gia vị); gia vị; sản 
phẩm cà phê; hạt cà phê; cà phê đã xay; cà phê pha vào nước sôi uống ngay; cà phê chưa 
rang; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống cà phê có sữa; hương liệu cà phê; đồ uống trên 
cơ sở trà; sản phẩm ca cao; đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống ca cao có sữa; sôcôla; đồ 
uống trên cơ sở sôcôla; đồ uống sôcôla có sữa; nhân sôcôla dùng cho các sản phẩm bánh 
mỳ; ổ bánh mỳ nhỏ; bánh bao nhỏ; sản phẩm bánh mỳ có nhân; ổ bánh mỳ nhỏ có nhân; 
bánh bao nhỏ có nhân; bánh ngọt; bánh quế; kem lạnh; nước xốt cho xa-lát; đá lạnh có thể 
ăn được; sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh); thạch trái cây (dạng kẹo bánh); bánh 
nướng; bánh pizza; mỳ ống; bánh xăng đuých; kem trái cây (đá lạnh); chất làm ngọt tự 
nhiên; bánh ham bơ gơ (bánh xăng đuých có nhân); xúc xích nóng kẹp vào bánh mỳ (hot 
dog); bánh quy. 

 
Nhóm 43: Cung cấp thức ăn và đồ uống cho các sự kiện do nhà hàng thực hiện; dịch vụ 
cửa hàng cà phê; nhà hàng cà phê; dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; căng tin; 
quán rượu nhỏ; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; tiệm bánh mỳ; dịch vụ 
cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 
 

(210) 4-2012-16640 (220) 30.07.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.3.4; A1.1.10; A5.5.22; 26.1.1 
(591) Vàng, nâu, trắng 
(731) SAINT MARC HOLDINGS CO., LTD.  

(JP) 
173-104 Hirata, Kita-ku, Okayama-shi, 
Okayama-ken, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà (chè), ca cao và cà phê nhân tạo; gạo; bột sắn và bột cọ; bột và chế 
phẩm làm từ ngũ cốc, bánh mỳ, bánh ngọt và kẹo; đá nước; đường, mật ong, mật đường; 
men, bột nở; muối, tương hạt cải (mù tạc); dấm, nước xốt (gia vị); gia vị; sản phẩm cà 
phê; hạt cà phê; cà phê đã xay, cà phê pha vào nước sôi uống ngay; cà phê chưa rang; đồ 
uống trên cơ sở cà phê; đồ uống cà phê có sữa; hương liệu cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; 
sản phẩm ca cao; đồ uống trên cơ sở ca cao, đồ uống ca cao có sữa; sôcôla; đồ uống trên 
cơ sở sôcôla; đồ uống sôcôla có sữa, nhân sôcôla dùng cho các sản phẩm bánh mỳ; ổ bánh 
mỳ nhỏ; bánh bao nhỏ; sản phẩm bánh mỳ có nhân, ổ bánh mỳ nhỏ có nhân; bánh bao 
nhỏ có nhân; bánh ngọt; bánh quế; kem lạnh, nước xốt cho salát, đá lạnh có thể ăn được; 
sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh); thạch trái cây (dạng kẹo bánh), bánh nướng, bánh 
pizza; mỳ ống; bánh xăng đuých; kem trái cây (đá lạnh); chất làm ngọt tự nhiên, bánh 
ham bơ gơ (bánh xăng đuých có nhân); bánh xăng đuých kẹp xúc xích nóng; bánh quy. 

 
Nhóm 43: Cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cửa hàng cà phê; 
nhà hàng cà phê; dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ, căng tin; quán rượu nhỏ, nhà 
hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; tiệm bánh mỳ, dịch vụ cung cấp thức ăn và 
đồ uống cho các sự kiện, do nhà hàng thực hiện. 

 
 

(210) 4-2012-16641 (220) 30.07.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1; A21.1.4; 26.4.1 
(591) Trắng, đen, đỏ 
(731) SAINT MARC HOLDINGS CO., LTD.  

(JP) 
173-104 Hirata, Kita-ku, Okayama-shi, 
Okayama-ken, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà (chè), ca cao và cà phê nhân tạo; gạo; bột sắn và bột cọ; bột và chế 

phẩm làm từ ngũ cốc, bánh mỳ, bánh ngọt và kẹo; đá nước; đường, mật ong, mật đường; 
men, bột nở; muối, tương hạt cải (mù tạc); dấm, nước xốt (gia vị); gia vị; sản phẩm cà 
phê; hạt cà phê; cà phê đã xay, cà phê pha vào nước sôi uống ngay; cà phê chưa rang; đồ 
uống trên cơ sở cà phê; đồ uống cà phê có sữa; hương liệu cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; 
sản phẩm ca cao; đồ uống trên cơ sở ca cao, đồ uống ca cao có sữa; sôcôla; đồ uống trên 
cơ sở sôcôla; đồ uống sôcôla có sữa, nhân sôcôla dùng cho các sản phẩm bánh mỳ; ổ bánh 
mỳ nhỏ; bánh bao nhỏ; sản phẩm bánh mỳ có nhân, ổ bánh mỳ nhỏ có nhân; bánh bao 
nhỏ có nhân; bánh ngọt; bánh quế; kem lạnh, nước xốt cho salát, đá lạnh có thể ăn được; 
sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh); thạch trái cây (dạng kẹo bánh), bánh nướng, bánh 
pizza; mỳ ống; bánh xăng đuých; kem trái cây (đá lạnh); chất làm ngọt tự nhiên, bánh 
ham bơ gơ (bánh xăng đuých có nhân); bánh xăng đuých kẹp xúc xích nóng; bánh quy. 

 
Nhóm 43: Cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cửa hàng cà phê; 
nhà hàng cà phê; dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ, căng tin; quán rượu nhỏ, nhà 
hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; tiệm bánh mỳ, dịch vụ cung cấp thức ăn và 
đồ uống cho các sự kiện, do nhà hàng thực hiện. 
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(210) 4-2012-16642 (220) 30.07.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.1; A9.7.19; 11.1.1; 8.1.1 
(591) Trắng, xanh lá cây, đỏ 
(731) SAINT MARC HOLDINGS CO., LTD.  

(JP) 
173-104 Hirata, Kita-ku, Okayama-shi, 
Okayama-ken, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà (chè), ca cao và cà phê nhân tạo; gạo; bột sắn và bột cọ; bột và chế 

phẩm làm từ ngũ cốc, bánh mỳ, bánh ngọt và kẹo; đá nước; đường, mật ong, mật đường; 
men, bột nở; muối, tương hạt cải (mù tạc); dấm, nước xốt (gia vị); gia vị; sản phẩm cà 
phê; hạt cà phê; cà phê đã xay, cà phê pha vào nước sôi uống ngay; cà phê chưa rang; đồ 
uống trên cơ sở cà phê; đồ uống cà phê có sữa; hương liệu cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; 
sản phẩm ca cao; đồ uống trên cơ sở ca cao, đồ uống ca cao có sữa; sôcôla; đồ uống trên 
cơ sở sôcôla; đồ uống sôcôla có sữa, nhân sôcôla dùng cho các sản phẩm bánh mỳ; ổ bánh 
mỳ nhỏ; bánh bao nhỏ; sản phẩm bánh mỳ có nhân, ổ bánh mỳ nhỏ có nhân; bánh bao 
nhỏ có nhân; bánh ngọt; bánh quế; kem lạnh, nước xốt cho sa-lát,  đá lạnh có thể ăn được; 
sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh); thạch trái cây (dạng kẹo bánh), bánh nướng, bánh 
pizza; mỳ ống; bánh xăng đuých; kem trái cây (đá lạnh); chất làm ngọt tự nhiên, bánh 
ham bơ gơ (bánh xăng đuých có nhân); bánh xăng đuých kẹp xúc xích nóng; bánh quy. 

 
Nhóm 43: Cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cửa hàng cà phê; 
nhà hàng cà phê; dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ, căng tin; quán rượu nhỏ, nhà 
hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; tiệm bánh mỳ, dịch vụ cung cấp thức ăn và 
đồ uống cho các sự kiện, do nhà hàng thực hiện. 

 
 

(210) 4-2012-16643 (220) 30.07.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) OCV INTELLECTUAL CAPITAL, LLC  

(US) 
One Owens Corning Parkway, Toledo 
OH 43659, United States of America 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 21: Sợi thủy tinh và sợi thủy tinh thô không dùng để cách ly và không dùng trong 

ngành dệt; sợi thủy tinh và sợi thủy tinh thô dùng để gia cường chất dẻo và các hợp chất 
khác, không dùng để cách ly và không dùng cho ngành dệt; thủy tinh thô hoặc bán thành 
phẩm, cụ thể là sợi thủy tinh và sợi thủy tinh thô được sử dụng như vật liệu gia cường, 
không dùng để cách ly và không dùng cho ngành dệt; tất cả dùng để sản xuất tiếp. 
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(210) 4-2012-16661 (220) 30.07.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) HARMAN INTERNATIONAL 
INDUSTRIES, INCORPORATED  (US) 
8500 Balboa Boulevard, Northridge, 
California 91329, United States of America

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai Việt 

Nam (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ âm thanh, video, điện ảnh, báo hiệu, trắc địa, đo đạc, hàng 
hải, nhiếp ảnh, cân, kiểm tra (giám sát), cấp cứu, giảng dạy và quang học; các cơ cấu 
dùng cho các thiết bị làm việc khi bỏ vào đó xu hay thẻ; máy ghi tiền, may tính, thiết bị 
dập lửa; thiết bị ghi, truyền hoặc và tạo âm thanh và/hoặc hình ảnh; vật mang dữ kiện từ 
tính; đĩa ghi; đĩa ghi âm thanh; thiết bị xử lý dữ liệu; thiết bị giảng dạy và dạy học; máy vi 
tính; phần mềm máy vi tính (ghi sẵn); phần cứng máy vi tính; thiết bị ngoại vi máy vi 
tính; phần cứng và phần mềm liên lạc số; thiết bị và dụng cụ để ghi, tạo, truyền, biên tập 
hoặc xử lý tín hiệu âm thanh và hoặc hình ảnh; thiết bị xử lý âm thanh; thiết bị tái tạo âm 
thanh dùng cho xe ô tô; thiết bị âm thanh và hình ảnh có độ trung thực cao; loa phóng 
thanh âm thanh nổi; máy nổ (máy tạo âm thanh một cách tự động) và bộ phận của chúng; 
thiết bị và hệ thống âm thanh máy vi tính; hệ thống loa; loa; loa trầm; loa siêu trầm; loa 
giọng kim; loa tầm trung; loa phóng thanh cho dụng cụ âm nhạc; mạch phân đường tiếng; 
hệ thống chia tần số dùng cho hệ thống loa; vách ngăn loa phóng thanh, khung bao ngoài 
và vỏ hộp cho loa và thiết bị âm thanh có độ trung thực cao; tấm bức xạ (âm thanh) thụ 
động (loa không hoạt động) dùng cho khung bao ngoài của thiết bị âm thanh nổi; bộ 
chuyển đổi âm thanh; bộ chuyển đổi tần số cao; thiết bị cung cấp điện (energizers); thiết 
bị cung cấp điện cho bộ chuyển đổi âm thanh; thấu kính âm thanh cho vành loa; bộ 
chuyển đổi riêng biệt chuyển đổi năng lương điện thành sóng âm thanh (speaker drivers); 
trung tâm điều chỉnh âm thanh nổi; hệ thống máy thu thanh (rađiô), hệ thống dẫn đường 
(ngành hàng hải); thiết bị và dụng cụ viễn tin học; thiết bị và dụng cụ âm thanh trong xe « 
tô; thiết bị xử lý tín hiệu; thiết bị sử lý tín hiệu số, bộ xử lý tín hiệu giọng nói số; bộ xử lý 
âm thanh, bộ khuyếch đại; bộ tiền khuyếch đại (thiết bị điện tử khuyếch đại tín hiệu trước 
khi cho tín hiệu qua và thiết bị khuyếch đại thông thường), bộ khuyếch đại công suất, 
máy thu âm, máy thu thanh, thu hình, dụng cụ dò sóng rađiô, bộ xử lý hệ thống rạp hát 
gia đình, máy quay đĩa DVD, máy đọc đĩa compact, máy chuyển tải đĩa compact và đĩa 
DVD, máy đọc đĩa quang và máy chuyển tải đĩa quang, máy ghi băng; thiết bị điều khiển 
từ xa, micrô, tai nghe, hệ thống âm thanh tích hợp, thiết bị thu hình, bộ hiển thị viđêô, hệ 
thống rạp hát gia đình; hệ thống điều chỉnh âm thanh; bộ hòa trộn âm thanh; bộ nén âm 
thanh, bộ giới hạn âm thanh và bộ xử lý âm thanh; bộ điều âm; điện thoại; bộ cung cấp 
điện; dây cáp (thuộc nhóm này); phụ tùng, bộ phận và linh kiện của các hàng hóa nói trên. 

 
 

(210) 4-2012-16662 (220) 30.07.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.3.1; A26.3.5; 26.4.2 
(731) HARMAN INTERNATIONAL 

INDUSTRIES, INCORPORATED   (US) 
8500 Balboa Boulevard, Northridge, 
California 91329, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai Việt 

Nam (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ âm thanh, video, điện ảnh, báo hiệu, trắc địa, đo đạc, hàng 
hải, nhiếp ảnh, cân, kiểm tra (giám sát), cấp cứu, giảng dạy và quang học; các cơ cấu 
dùng cho các thiết bị làm việc khi bỏ vào đó xu hay thẻ; máy ghi tiền, máy tính, thiết bị 
dập lửa; thiết bị ghi, truyền hoặc và tạo âm thanh và/hoặc hình ảnh; vật mang dữ kiện từ 
tính; đĩa ghi; đĩa ghi âm thanh; thiết bị xử lý dữ liệu; thiết bị giảng dạy và dạy học; máy vi 
tính; phần mềm máy vi tính (ghi sẵn); phần cứng máy vi tính; thiết bị ngoại vi máy vi 
tính; phần cứng và phần mềm liên lạc số; thiết bị và dụng cụ để ghi, tạo, truyền, biên tập 
hoặc xử lý tín hiệu âm thanh và hoặc hình ảnh; thiết bị xử lý âm thanh; thiết bị tái tạo âm 
thanh dùng cho xe ô tô; thiết bị âm thanh và hình ảnh có độ trung thực cao; loa phóng 
thanh âm thanh nổi; máy nổ (máy tạo âm thanh một cách tự động) và bộ phận của chúng; 
thiết bị và hệ thống âm thanh máy vi tính; hệ thống loa; loa; loa trầm; loa siêu trầm; loa 
giọng kim; loa tầm trung; loa phóng thanh cho dụng cụ âm nhạc; mạch phân đường tiếng; 
hệ thống chia tần số dùng cho hệ thống loa; vách ngăn loa phóng thanh, khung bao ngoài 
và vỏ hộp cho loa và thiết bị âm thanh có độ trung thực cao; tấm bức xạ (âm thanh) thụ 
động (loa không hoạt động) dùng cho khung bao ngoài của thiết bị âm thanh nổi; bộ 
chuyển đổi âm thanh; bộ chuyển đổi tần số cao; thiết bị cung cấp điện (energizers); thiết 
bị cung cấp điện cho bộ chuyển đổi âm thanh; thấu kính âm thanh cho vành loa; bộ 
chuyển đổi riêng biệt chuyển đổi năng lương điện thành sóng âm thanh (speaker drivers); 
trung tâm điều chỉnh âm thanh nổi; hệ thống máy thu thanh (rađiô), hệ thống dẫn đường 
(ngành hàng hải); thiết bị và dụng cụ viễn tin học; thiết bị và dụng cụ âm thanh trong xe « 
tô; thiết bị xử lý tín hiệu; thiết bị sử lý tín hiệu số, bộ xử lý tín hiệu giọng nói số; bộ xử lý 
âm thanh, bộ khuyếch đại; bộ tiền khuyếch đại (thiết bị điện tử khuyếch đại tín hiệu trước 
khi cho tín hiệu qua và thiết bị khuyếch đại thông thường), bộ khuyếch đại công suất, 
máy thu âm, máy thu thanh, thu hình, dụng cụ dò sóng rađiô, bộ xử lý hệ thống rạp hát 
gia đình, máy quay đĩa DVD, máy đọc đĩa compact, máy chuyển tải đĩa compact và đĩa 
DVD, máy đọc đĩa quang và máy chuyển tải đĩa quang, máy ghi băng; thiết bị điều khiển 
từ xa, micrô, tai nghe, hệ thống âm thanh tích hợp, thiết bị thu hình, bộ hiển thị viđêô, hệ 
thống rạp hát gia đình; hệ thống điều chỉnh âm thanh; bộ hòa trộn âm thanh; bộ nén âm 
thanh, bộ giới hạn âm thanh và bộ xử lý âm thanh; bộ điều âm; điện thoại; bộ cung cấp 
điện; dây cáp (thuộc nhóm này); phụ tùng, bộ phận và linh kiện của các hàng hóa nói trên. 

 
 

(210) 4-2012-16663 (220) 30.07.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.4; 26.1.6 
(731) STARBUCKS CORPORATION (D/B/A 

STARBUCKS COFFEE COMPANY)  (US)
2401 Utah Avenue South, Seattle, 
Washington 98134, United States of 
America  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai Việt

Nam (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm sạch cặn vôi và làm sạch cặn để làm sạch máy pha cà phê hoặc 
chè (trà) dùng cho mục đích gia dụng hoặc thương mại; chế phẩm làm sạch dùng cho máy 
pha cà phê hoặc chè (trà) dùng cho mục đích gia dụng hoặc thương mại; sản phẩm làm 
sạch (chế phẩm) chất làm sạch/tẩy sạch hay vải/khăn tẩm sẵn chế phẩm làm sạch/tẩy sạch 
dùng cho máy pha cà phê hoặc chè (trà) dùng cho mục đích gia dụng hoặc thương mại. 

 

Nhóm 07: Máy xay cà phê chạy bằng điện dùng cho mục đích gia dụng hoặc thương mại; 
máy tạo váng sữa chạy bằng điện.  
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Nhóm 11: Thiết bị chạy bằng điện, cụ thể là thiết bị pha cà phê espresso (cà phê hơi) và 
thiết bị pha cà phê dùng cho mục đích gia dụng và/hoặc thương mại; thiết bị lọc nước; bộ 
thiết bị lọc và làm sạch nước và lõi lọc và bộ lọc thay thế của nó. 

 

Nhóm 16: Cái lọc cà phê bằng giấy dùng cho máy pha cà phê; khăn ăn bằng giấy; cái lót 
cốc bằng giấy; túi giấy; cái bọc cốc (để đỡ nóng tay khi cầm) bằng giấy; hộp bằng bìa 
cứng hoặc giấy và giấy dùng để bao gói, sách hướng dẫn nhỏ.  

 

Nhóm 21: Cối xay cà phê và cối nghiền cà phê thao tác bằng tay; cốc cách nhiệt đựng cà 
phê và đồ uống; cốc giấy, cái lọc cà phê không phải bằng giấy và có thể dùng lại được 
[không chạy điện]; cái lót cốc không làm bằng giấy và không phải là đồ vải để trên bàn 
ăn; bình chân không cách nhiệt; cốc cà phê, cốc và cốc to dùng để uống trà; đồ thủy tinh 
(đồ chứa dùng trong gia đình hoặc bếp); đĩa đựng đồ; đĩa ăn và bát; giá ba chân (đồ dùng 
để trên bàn ăn); hộp đựng nhỏ (dùng để đựng cà phê, chè hoặc thuốc lá dùng trong gia 
đình); phin pha cà phê nhỏ giọt không chạy bằng điện; dụng cụ pha cà phê dạng nén 
không chạy bằng điện; hộp đựng thực phẩm để trang trí (dùng trong gia đình hoặc bếp); 
ấm đun trà không chạy bằng điện; cái pha trà; ấm trà; cái lọc trà; dụng cụ tạo váng sữa 
không chạy bằng điện; muỗng để múc [đồ dùng trên bàn]. 

 

Nhóm 29: Bột sữa khá, sữa bột; sữa; sữa có hương vị; món sữa khuấy và đồ uống được 
chế trên cơ sở sữa; xốt trái cây, cụ thể là: trái cây nghiền nhuyễn, hỗn hợp nhão từ trái 
cây, trái cây được hầm nhừ, nước chiết ra từ trái cây dùng làm thức ăn và nước ép trái cây 
để nấu nướng. 

 

Nhóm 30: Cà phê, cà phê xay và cà phê hạt; cacao; chè (trà) và chè (trà) thảo mộc; đồ 
uống cà phê, chè (trà), cacao và cà phê espresso (được pha chế bằng cách dùng nước nóng 
nén dưới áp suất cao đi qua bột cà phê được xay rất nhuyễn); đồ uống được chế trên cơ sở 
cà phê; đồ uống được chế trên cơ sở cà phê espresso; đồ uống được chế trên cơ sở chè 
(trà); sôcôla và vani bột; nước xốt để cho thêm vào đồ uống được làm chủ yếu từ: sôcôla, 
cacao, cà phê, đường, trái cây, quả hạch, và hương liệu (không phải là tinh dầu); sôcôla 
dạng lỏng; nước xốt từ sôcôla; nước xốt trái cây trừ nước xốt cây nam việt quất và nước 
xốt táo; cà phê pha sẵn; chè (trà) pha sẵn.  

 

Nhóm 32: Nước trái cây và nước ngọt có chứa nước ép trái cây (đồ uống không cồn); 
nước ép trái cây; đồ uống có ga được chế biến trên cơ sở trái cây và nước ép từ trái cây 
hay rau củ (không cồn) và đồ uống xô đa (không cồn); hỗn hợp dạng lỏng và bột (chế 
phẩm) dùng để pha chế đồ uống; si rô tạo hương vị dùng để pha chế đồ uống. 

 
 

(210) 4-2012-16666 (220) 31.07.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần phát triển 
SONATARIA Toàn Cầu  (VN) 
Số 33, ngõ 82, phố Nguyễn Phúc Lai, 
phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên phương tiện truyền thông 
(internet) để bán; thông tin thương mại điện tử; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; xuất nhập 
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khẩu và phân phối; môi giới thương mại; mua bán mỹ phẩm/ sản phẩm làm đẹp; mua bán 
hàng trang trí nội, ngoại thất; dịch vụ phân phối và bán lẻ, mua bán quà tặng, đồ lưu niệm, 
đồ thời trang. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê  bất động sản; sàn giao 
dịch bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động sản. 

 

Nhóm 38: Truyền hình; các chương trình tương tác dịch vụ phát và truyền chương trình 
truyền thông đa phương tiện, truyền thanh radio.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; điều hành chuyến (tour) du lịch; tổ chức các chuyến tham quan.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; dịch vụ đào tạo trực tuyến, tổ chức các cuộc hội thảo 
chuyên đề về: kinh doanh, tình yêu hạnh phúc gia đình, sức khỏe trực tiếp; dịch vụ giải trí 
sản xuất đa phương tiện các chương trình giải trí và chương trình tương tác để phân phối 
thông qua các phương tiện toàn cầu ( internet); tổ chức sự kiện (trong lĩnh vực văn hóa, 
giáo dục, thể thao, giải trí); dịch vụ vui chơi giải trí và tiêu khiển, dịch vụ câu lạc bộ sức 
khỏe; gym-phòng tập thể dục thẩm mỹ, khiêu vũ, yoga; biểu diễn ca nhạc; phòng chiếu 
phim; xuất bản tạp chí định kỳ. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ xoa bóp (massage) và tắm hơi (sauna); dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
(spa); làm đẹp.  

 

Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn tình cảm, hạnh phúc gia đình, kỹ năng cuộc sống; dịch vụ câu 
lạc bộ gặp gỡ. 

 
 

(210) 4-2012-16704 (220) 31.07.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 1.3.1; A5.5.20; A5.5.21; 26.3.1 
(591) Đỏ, xanh lá cây, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Thiên Lạc  (VN) 
185 Lê Thiệt, phường Phú Thọ Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Bình làm nóng nước dùng năng lượng mặt trời. 
 

Nhóm 21: Bình dùng để đun nước nóng (không làm nóng bằng điện, không phải dạng 
thiết bị cung cấp nước nóng).  

 
 

(210) 4-2012-16743 (220) 31.07.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 3.4.13; A3.4.4 
(591) Vàng, đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH sản xuất thương 

mại và dịch vụ Phạm Bảo  (VN) 
Số 8 phố Yên Hoà, phường Yên Hoà, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)



 
công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 

 

 
706 

(511)   Nhóm 07: Thiết bị điện dùng cho cửa cuốn; thiết bị điện dùng để đóng mở cửa ra vào. 
 

Nhóm 09: Thiết bị điện điều khiển từ xa để đóng mở cửa ra vào.  
 
 

(210) 4-2012-16874 (220) 01.08.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1; 26.1.4; 24.13.1; 24.17.5 
(591) Xanh nước biển, xám 
(731) Molecor TecnologÝa S.L.   (ES) 

C/ Duero 34, 28840 Mejorada del 
Campo, Madrid, Spain  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy công cụ và dụng cụ (bộ phận của máy công cụ) dùng cho sản xuất ống 

nhựa PVC.  
 
 

(210) 4-2012-16876 (220) 01.08.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1; 26.1.4; A26.11.12 
(591) Xanh nước biển, xám 
(731) Molecor TecnologÝa S.L.   (ES) 

C/ Duero 34, 28840 Mejorada del 
Campo, Madrid, Spain  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy công cụ và dụng cụ (bộ phận của máy công cụ); động cơ và đầu máy 

(không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ); bộ phận ghép nối và truyền động 
(không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ); công cụ nông nghiệp trừ dụng cụ 
thao tác thủ công; linh kiện và phụ tùng cho các sản phẩm nêu trên. 

 
 

(210) 4-2012-17072 (220) 03.08.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị phòng 
cháy chữa cháy Việt Hòa  (VN)
53 Hoa Lan, phường 02, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Máy hàn điện tử. 
 

Nhóm 35: Mua bán máy hàn điện tử các loại.  
 

Nhóm 40: Gia công lắp ráp máy hàn điện tử các loại.  
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(210) 4-2012-17207 (220) 06.08.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 25.1.6; 26.4.2 
(591) Xanh dương, vàng, trắng, đen, đỏ 
(731) Công ty TNHH Tân Hoàng Vũ  

(VN) 
54 Lương Khánh Thiện, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
 
 

(210) 4-2012-17230 (220) 06.08.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1; A26.11.12 
(731) TEIKOKU TSUSHIN KOGYO 

KABUSHIKI KAISHA (also trading as 
Teikoku Tsushin Kogyo Co., Ltd.)  (JP) 
335, Kariyado, Nakahara-ku, Kawasaki-
city, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy nghe nhạc băng cát xét; máy ghi âm cát xét; máy quay băng video; đầu 

video dùng để ghi hình; máy quay đĩa compac, máy ghi đĩa compac; đầu máy quay đĩa 
loại nhỏ, đầu máy ghi đĩa loại nhỏ loại quay đĩa video kỹ thuật số; máy ghi đĩa video kỹ 
thuật số, máy quay phim video, máy quay video xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình; 
máy quay đĩa; vô tuyến truyền hình, máy thu thanh; chương trình máy tính điện tử với nội 
dung hội thảo; điện thoại mạng; máy vi tính; màn hình máy vi tính, chuột cho máy vi tính; 
bàn phím máy vi tính; máy in của máy vi tính; đĩa cứng cứng máy vi tính; bộ nhớ của máy 
vi tính, bộ xử lý văn bản của máy vi tính; màn hình viđêô cho trò chơi điện tử dùng cho cá 
nhân; máy dịch điện tử có thể bỏ túi mang theo; máy ảnh; điện thoại bàn; máy fax, bảng 
điều khiển của các sản phẩm nêu trên; công tắc điện; cái tụ điện; cái điện trở (điện học); 
bộ cảm biến (điện), đèn tín hiệu nhấp nháy (tín hiệu ánh sáng); cầu chì; cái thu lôi chống 
sét (điện học); thiết bị thu sóng điện; bộ hạn chế ứng suất (điện học); ống phóng điện 
(ngoài loại dùng để thắp sáng); bộ nối điện; dây điện; dây cáp điện loại dẹt; mạch in điện 
tử (trong máy tính); bảng mạch in (trong máy tính); bảng dây của mạch in điện tử (trong 
máy tính); khung của bảng mạch in điện tử; khung của bảng dây của mạch in điện tử 
(trong máy tính); khung của bảng mạch in điện tử mềm dẻo dễ uốn (trong máy tính); 
khung cửa bảng dây cua mạch in điện tử mềm dẻo dễ uốn (trong máy tính), thiết bị phát 
hiện vết nứt, khe hở và lỗ rò bằng siêu âm (không dùng trong ngành y), thiết bị đo độ dày 
bằng siêu âm (không dùng trong ngành y); cái đo điện thế (điện học), máy mã hóa từ tính 
có trục quay; thiết bị làm suy giảm tần số cao (điện học). 
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(210) 4-2012-17251 (220) 06.08.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A1.5.3; 1.17.11 
(591) Đỏ, xanh nước biển, vàng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư thiết 

bị điện tử viễn Thông Việt 
Nam  (VN) 
P102, tòa nhà 10 tầng, ngõ 699 Trương 
Định, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn SPVN (SPVN 

Co.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh và đại lý ký gửi hàng hóa: ổn áp điện, ắc quy, thiết bị cắt lọc sét, 

thiết bị điều khiển quạt, thiết bị cảnh báo, thiết bị điện tử viễn thông, ăng ten, thiết bị 3G, 
bộ thu tín hiệu wifi, bộ điện giải (Modem), thiết bị định tuyến (Router). 

 
Nhóm 37: Xây dựng; sửa chữa bảo dưỡng, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy; dịch 
vụ khai thác khoáng sản, khai thác đá xây dựng. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông, đại lý phân phối dịch vụ viễn thông.  

 
Nhóm 39: Vận tải hàng hóa, hành khách; cho thuê kho bãi; cho thuê ô tô tự lái. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ gia công chế biến gỗ, lâm sản, khoáng sản; lắp ráp thiết bị viễn thông. 

 
Nhóm 42: Thăm dò khoáng sản. 

 
 

(210) 4-2012-17264 (220) 06.08.2012 
  (441) 25.01.2013 

(591) Đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ Đất Mới  (VN) 
Lô B2 đường C2, KCN Cát Lái, phường 
Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 06: Thang làm bằng kim loại; móc treo quần áo làm bằng kim loại. 
 

Nhóm 20: Các sản phẩm trang trí nội thất bằng gỗ thuộc nhóm này, cụ thể là: bàn, ghế, 
giường, tủ, tráp, giá sách báo, giá treo quần áo, giá mắc áo, giá và kệ đựng vật dụng trang 
trí, tất cả để dùng trong nhà, khách sạn và văn phòng; giá gác đĩa, tấm bình phong, rèm 
hạt để trang trí; hộp thư, khung thêu, tượng, khung tranh.  

 
Nhóm 21: Thớt dùng cho nhà bếp. 
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Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất, giấy bao bì, phân bón, máy 
hút mùi, khử mùi, máy sấy chén, máy rửa chén, tủ lạnh, bếp điện từ, bếp hồng ngoại, vải 
sợi, hàng may mặc, lò vi sóng, kệ tủ bếp, mỹ phẩm, dụng cụ học tập và giảng dạy, văn 
phòng phẩm, phương tiện vận tải (xe tải, xe ô tô, xe gắn máy) và phụ tùng, lương thực, 
thực phẩm công nghệ, rau quả tươi sống, nông thuỷ hải sản, thiết bị nhà bếp, thiết bị vệ 
sinh; dịch vụ tổ chức hội chợ triển lãm nhằm mục đích thương mại.  

 
 

(210) 4-2012-17353 (220) 07.08.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A26.11.8 
(591) Đỏ, xanh da trời 
(731) Công ty cổ phần gia dụng 

VIHOCO Việt Nam  (VN) 
Số 93B3, KĐT Đại Kim, phường Đại 
Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn SPVN (SPVN 
Co.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 21: Các mặt hàng gia dụng cụ thể là: dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc 

bếp nóc (không làm bằng kim loại quý); bộ nồi niêu xoong chảo để nấu nướng không 
dùng điện; máy và thiết bị vận hành bằng tay loại nhỏ dùng để băm, thái, ép. 

 
Nhóm 35: Mua bán các mặt hàng gia dụng cụ thể là: dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia 
đình hoặc bếp nóc (không làm bằng kim loại quý); bộ nồi niêu xoong chảo để nấu nướng 
không dùng điện; máy và thiết bị vận hành bằng, tay loại nhỏ dùng để băm, thái, ép. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt thiết bị nội ngoại thất.  

 
 

(210) 4-2012-17391 (220) 07.08.2012 
  (441) 25.01.2013 
(300) 2012002719 22.02.2012 MY 

(731) MALAYAN BANKING BERHAD  (MY)
17th Floor, Menara Maybank, 100 Jalan 
Tun Perak, 50050 Kuala Lumpur, 
Malaysia  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy, giấy các tông và hàng hoá làm bằng giấy và các tông không được xếp vào 

các nhóm khác; sách nhỏ giới thiệu thông tin, quyển sách mỏng giới thiệu hàng hóa, tờ 
rơi, tạp chí, giấy đóng hộp và bao gói làm từ bìa cứng và chất dẻo, cuốn sách mỏng có bìa 
mềm (bàn về một vấn đề thời sự), tạp chí định kỳ, ấn phẩm, các vật phẩm làm từ giấy, các 
ấn phẩm in dùng cho mục đích quảng cáo và thúc đẩy bán hàng, biểu ngữ (cờ hiệu), biển 
hiệu dùng cho quảng cáo và trưng bày; văn phòng phẩm và mẫu tờ khai, giấy viết và bút 
[đồ dùng văn phòng]; bút chì, hộp đựng bút và bút chì. 
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(210) 4-2012-17392 (220) 07.08.2012 
  (441) 25.01.2013 
(300) 2012002720 22.02.2012 MY 

(731) MALAYAN BANKING BERHAD  (MY)
17th Floor, Menara Maybank, 100 Jalan 
Tun Perak, 50050 Kuala Lumpur, 
Malaysia  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ thẻ tín dụng ngân hàng, dịch vụ thẻ ghi nợ, dịch vụ đánh giá tài chính, 
trao đổi tiền tệ, quỹ đầu tư, bảo lãnh tài chính, kiểm tra ngân phiếu (séc thanh toán) và 
phát hành séc du lịch, dịch vụ liên quan đến vụ việc về tài chính hoặc tiền tệ bao gồm dịch 
vụ của các sở giao dịch ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính như môi giới chứng khoán 
hoặc dịch vụ thanh toán; dịch vụ của các tổ chức tín dụng không phải ngân hàng như môi 
giới chứng khoán hay dịch vụ thanh toán; dịch vụ của các tổ chức tín dụng không phải 
ngân hàng như các tổ chức tín dụng liên hợp, các công ty tài chính tư nhân, người cho 
vay, dịch vụ ủy thác đầu tư của các công ty cổ phần mẹ; dịch vụ môi giới tài trợ cho các 
hoạt động giải trí, thể thao và văn hóa. 

 
 

(210) 4-2012-17393 (220) 07.08.2012 
  (441) 25.01.2013 
(300) 2012002717 22.02.2012 MY 

(531) 26.4.2 
(731) MALAYAN BANKING BERHAD  (MY)

17th Floor, Menara Maybank, 100 Jalan 
Tun Perak, 50050 Kuala Lumpur, 
Malaysia  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 16: Giấy, giấy các tông và hàng hoá làm bằng giấy và các tông không được xếp vào 
các nhóm khác; sách nhỏ giới thiệu thông tin, quyển sách mỏng giới thiệu hàng hóa, tờ 
rơi, tạp chí, giấy đóng hộp và bao gói làm từ bìa cứng và chất dẻo, cuốn sách mỏng có bìa 
mềm (bàn về một vấn đề thời sự), tạp chí định kỳ, ấn phẩm, các vật phẩm làm từ giấy, các 
ấn phẩm in dùng cho mục đích quảng cáo và thúc đẩy bán hàng, biểu ngữ (cờ hiệu), biển 
hiệu dùng cho quảng cáo và trưng bày; văn phòng phẩm và mẫu tờ khai, giấy viết và bút 
[đồ dùng văn phòng]; bút chì, hộp đựng bút và bút chì. 

 
 

(210) 4-2012-17394 (220) 07.08.2012 
  (441) 25.01.2013 
(300) 2012002718 22.02.2012 MY 

(531) 26.4.2 
(731) MALAYAN BANKING BERHAD  (MY)

17th Floor, Menara Maybank, 100 Jalan 
Tun Perak, 50050 Kuala Lumpur, 
Malaysia  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
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(511)   Nhóm 36: Dịch vụ thẻ tín dụng ngân hàng, dịch vụ thẻ ghi nợ, dịch vụ đánh giá tài chính, 
trao đổi tiền tệ, quỹ đầu tư, bảo lãnh tài chính, kiểm tra ngân phiếu (séc thanh toán) và 
phát hành séc du lịch dịch vụ liên quan đến vụ việc về tài chính hoặc tiền tệ bao gồm dịch 
vụ của các sở giao dịch ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính như môi giới chứng khoán 
hoặc dịch vụ thanh toán; dịch vụ của các tổ chức tín dụng không phải ngân hàng như môi 
giới chứng khoán hay dịch vụ thanh toán; dịch vụ của các tổ chức tín dụng không phải 
ngân hàng như các tổ chức tín dụng liên hợp, các công ty tài chính tư nhân, người cho 
vay, dịch vụ ủy thác đầu tư của các công ty cổ phần mẹ; dịch vụ môi giới tài trợ cho các 
hoạt động giải trí, thể thao và văn hóa. 

 
 

(210) 4-2012-17395 (220) 07.08.2012 
  (441) 25.01.2013 
(300) 2012002719 22.02.2012 MY 

(591) Vàng 
(731) MALAYAN BANKING BERHAD  

(MY) 
17th Floor, Menara Maybank, 100 Jalan 
Tun Perak, 50050 Kuala Lumpur, 
Malaysia  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 16: Giấy, giấy các tông và hàng hoá làm bằng giấy và các tông không được xếp vào 

các nhóm khác; sách nhỏ giới thiệu thông tin, quyển sách mỏng giới thiệu hàng hóa, tờ 
rơi, tạp chí, giấy đóng hộp và bao gói làm từ bìa cứng và chất dẻo, cuốn sách mỏng có bìa 
mềm (bàn về một vấn đề thời sự), tạp chí định kỳ, ấn phẩm, các vật phẩm làm từ giấy, các 
ấn phẩm in dùng cho mục đích quảng cáo và thúc đẩy bán hàng, biểu ngữ (cờ hiệu), biển 
hiệu dùng cho quảng cáo và trưng bày; văn phòng phẩm và mẫu tờ khai, giấy viết và bút 
[đồ dùng văn phòng]; bút chì, hộp đựng bút và bút chì. 

 
 

(210) 4-2012-17396 (220) 07.08.2012 
  (441) 25.01.2013 
(300) 2012002720 22.02.2012 MY 

(591) Vàng 
(731) MALAYAN BANKING BERHAD  

(MY) 
17th Floor, Menara Maybank, 100 Jalan 
Tun Perak, 50050 Kuala Lumpur, 
Malaysia  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ thẻ tín dụng ngân hàng, dịch vụ thẻ ghi nợ, dịch vụ đánh giá tài chính, 

trao đổi tiền tệ, quỹ đầu tư, bảo lãnh tài chính, kiểm tra ngân phiếu (séc thanh toán) và 
phát hành séc du lịch dịch vụ liên quan đến vụ việc về tài chính hoặc tiền tệ bao gồm dịch 
vụ của các sở giao dịch ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính như môi giới chứng khoán 
hoặc dịch vụ thanh toán; dịch vụ của các tổ chức tín dụng không phải ngân hàng như môi 
giới chứng khoán hay dịch vụ thanh toán; dịch vụ của các tổ chức tín dụng không phải 
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ngân hàng như các tổ chức tín dụng liên hợp, các công ty tài chính tư nhân, người cho 
vay, dịch vụ ủy thác đầu tư của các công ty cổ phần mẹ; dịch vụ môi giới tài trợ cho các 
hoạt động giải trí, thể thao và văn hóa.  

 
 

(210) 4-2012-17397 (220) 07.08.2012 
  (441) 25.01.2013 
(300) 2012002718 22.02.2012 MY 

(531) 26.4.2 
(591) Đen, vàng 
(731) MALAYAN BANKING BERHAD  

(MY) 
17th Floor, Menara Maybank, 100 Jalan 
Tun Perak, 50050 Kuala Lumpur, 
Malaysia  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ thẻ tín dụng ngân hàng, dịch vụ thẻ ghi nợ, dịch vụ đánh giá tài chính, 
trao đổi tiền tệ, quỹ đầu tư, bảo lãnh tài chính, kiểm tra ngân phiếu (séc thanh toán) và 
phát hành séc du lịch dịch vụ liên quan đến vụ việc về tài chính hoặc tiền tệ bao gồm dịch 
vụ của các sở giao dịch ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính như môi giới chứng khoán 
hoặc dịch vụ thanh toán; dịch vụ của các tổ chức tín dụng không phải ngân hàng như môi 
giới chứng khoán hay dịch vụ thanh toán; dịch vụ của các tổ chức tín dụng không phải 
ngân hàng như các tổ chức tín dụng liên hợp, các công ty tài chính tư nhân, người cho 
vay, dịch vụ ủy thác đầu tư của các công ty cổ phần mẹ; dịch vụ môi giới tài trợ cho các 
hoạt động giải trí, thể thao và văn hóa.  

 
 

(210) 4-2012-17398 (220) 07.08.2012 
  (441) 25.01.2013 
(300) 2012002717 22.02.2012 MY 

(531) 26.4.2 
(591) Đen, vàng 
(731) MALAYAN BANKING BERHAD  

(MY) 
17th Floor, Menara Maybank, 100 Jalan 
Tun Perak, 50050 Kuala Lumpur, 
Malaysia  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy, giấy các tông và hàng hoá làm bằng giấy và các tông không được xếp vào 
các nhóm khác; sách nhỏ giới thiệu thông tin, quyển sách mỏng giới thiệu hàng hóa, tờ 
rơi, tạp chí, giấy đóng hộp và bao gói làm từ bìa cứng và chất dẻo, cuốn sách mỏng có bìa 
mềm (bàn về một vấn đề thời sự), tạp chí định kỳ, ấn phẩm, các vật phẩm làm từ giấy, các 
ấn phẩm in dùng cho mục đích quảng cáo và thúc đẩy bán hàng, biểu ngữ (cờ hiệu), biển 
hiệu dùng cho quảng cáo và trưng bày; văn phòng phẩm và mẫu tờ khai, giấy viết và bút 
[đồ dùng văn phòng]; bút chì, hộp đựng bút và bút chì. 
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(210) 4-2012-17399 (220) 08.08.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A26.11.12; 1.15.24 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đầu tư C.E.O  
(VN) 
Tầng 5, tháp CEO, HH2-1, đô thị mới 
Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, xã Mễ 
Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ mua bán bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ môi 
giới mua bán bất động sản; dịch vụ cho thuê bất động sản; dịch vụ cho thuê văn phòng; 
dịch vụ cho thuê căn hộ.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng các công trình giao thông, cầu cống, hầm, sân bay, bến cảng; 
dịch vụ làm sạch các khu đô thị; dịch vụ trang trí nội thất; dịch vụ khai thác mỏ; dịch vụ 
làm kín công trình; dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe cộ.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ phân phối (truyền tải) năng lượng; dịch vụ vận tải; dịch vụ tổ chức các 
cuộc du lịch; dịch vụ cung cấp nước; dịch vụ lưu giữ hàng hóa; dịch vụ cho thuê chỗ để xe 
« tô. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ tổ chức các chương trình biểu diễn (cho mục đích giải 
trí, văn hóa, nghệ thuật); dịch vụ tổ chức các sự kiện văn hóa; dịch vụ câu lạc bộ (cho mục 
đích giải trí và giáo dục); dịch vụ tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; dịch vụ về phóng viên 
tin tức; dịch vụ cung cấp các phương tiện sử dụng cho chơi golf, cho thuê sân tennis. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ về lập bản vẽ trong xây dựng; dịch vụ kiến trúc; dịch vụ tư vấn về tiết 
kiệm năng lượng; dịch vụ về thiết kế nội thất; dịch vụ về quy hoạch đô thị; dịch vụ quản 
lý chất lượng. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ 
uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung cấp nhà nghỉ 
cho người hưu trí; dịch vụ cho thuê phòng họp, hội nghị. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ xoa bóp; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ thẩm mỹ 
viện; dịch vụ chăm sóc sức khoẻ; dịch vụ nhà nghỉ dưỡng (phục vụ mục đích chữa bệnh, 
phục hồi chức năng), dịch vụ làm vườn hoa, cây cảnh; dịch vụ tạo dáng (thiết kế) vườn 
hoa, cây cảnh. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ vệ sỹ; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực an ninh; dịch vụ nghiên cứu pháp 
luật; dịch vụ tư vấn pháp luật và tham gia tranh tụng.  

 
 

(210) 4-2012-17599 (220) 09.08.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) CJ CHEILJEDANG CORPORATION  
(KR) 
CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, 
Jung-gu, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 31: Sản phẩm phụ của quá trình lên men axit amin, dùng làm thức ăn cho động vật; 
thực phẩm cho động vật; thức ăn đã pha trộn cho động vật; chế phẩm thức ăn cho động vật 
trong thời kì sinh sản; thức ăn công thức dùng cho động vật; cám tăng trọng cho vật nuôi; 
chế phẩm vỗ béo động vật; cám; vật nuôi gây giống; mồi câu cá [mồi sống]; hạt [hạt 
giống]; hạt giống ngũ cốc, chưa xử lý; cây hoa bia; rau tươi; cây mía đường; cùi dừa khô; 
trứng đã được thụ tinh dùng để ấp; giun đất [còn sống]; tảo cho tiêu dùng con người. 

 
 

(210) 4-2012-17600 (220) 09.08.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) COMVITA LIMITED  (NZ) 
Wilson Road South, Paengaroa, Te Puke, 
New Zealand  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu và dầu xả tóc; mỹ phẩm; mỹ phẩm làm sạch da và mỹ phẩm dưỡng 

ẩm cho da; xà phòng; tinh dầu; chế phẩm đánh răng; nước súc miệng (không dùng cho 
mục đích y tế); dầu thơm dùng để dưỡng môi (mỹ phẩm); mỹ phẩm có chứa mật ong hoặc 
các sản phẩm làm từ mật ong dùng để chăm sóc da và cơ thể; nước hoa; mỹ phẩm dùng để 
làm đẹp; nước thơm dùng để xức tóc; chế phẩm vệ sinh thân thể; mỹ phẩm chăm sóc da 
và cơ thể; chế phẩm để làm sạch; chế phẩm dùng để làm sạch và chăm sóc da; kem dưỡng 
da có chứa vitamin E và phấn hoa; xà phòng có chứa sáp ong (mỹ phẩm). 

 
Nhóm 05: Sản phẩm bổ sung vitamin và khoáng chất; chất ăn kiêng dùng cho mục đích y 
tế được làm từ sữa ong chúa; nước xúc miệng dùng cho mục đích y tế; thuốc chữa đau 
họng dạng nước xịt và dạng viên ngậm; thuốc làm giảm các triệu chứng của bệnh cúm và 
cảm lạnh; thuốc dạng viên dùng để chữa bệnh cúm và cảm lạnh; dầu thơm dưỡng môi 
dùng cho mục đích y tế; cồn dùng cho mục đích y tế; thuốc mỡ dùng cho mục đích y tế; 
sáp ong dùng cho mục đích y tế; dược phẩm được làm từ các thành phần gồm chất omega, 
chất chiết xuất từ lá cây ô liu, chất chiết xuất từ cây súp lơ xanh, sữa non, quả việt quất, 
giấm rượu táo, tinh dầu hoa anh thảo, chất se len, tỏi, hoa cúc tím, kẽm và tinh dầu trà 
xanh; sản phẩm chăm sóc vết thương; vật liệu băng bó dùng trong y tế; vật liệu băng bó 
dùng trong phẫu thuật; cao dán dùng cho mục đích y tế; thuốc dùng để chăm sóc vết 
thương có chứa mật ong và/hoặc các sản phẩm làm từ ong; băng dính dùng cho mục đích 
y tế; băng dùng để băng bó; chế phẩm dược dùng để đắp vết thương; thuốc dùng để ngăn 
ngừa, làm lành, làm mờ và chữa trị vết sẹo; thuốc có chứa thảo dược; thảo dược; chất chiết 
xuất từ thảo dược dùng để chữa bệnh và dùng cho mục đích y tế; thuốc dạng viên ngậm có 
chứa chanh và mật ong; thuốc dạng viên ngậm có chứa bạc hà và mật ong; thuốc dạng 
viên ngậm có chứa bạc hà; thuốc dạng viên nang, dạng xịt và dạng lỏng có chứa mật ong 
và tinh dầu; dược phẩm có chứa nọc độc của ong; dược phẩm được làm từ các thành phần 
gồm chất se len, quả việt quất, quả ki wi, sữa non, mật ong, vitamin C, li zin (một loại 
amino axit), chất omega 3, sữa ong chúa, tinh dầu hoa anh thảo, tỏi, hoa cúc tím, kẽm, 
tinh dầu trà xanh, nhung hươu; chất ăn kiêng dùng cho mục đích y tế có thành phần chính 
là dầu ô liu; dược phẩm có chứa chất chiết xuất từ lá cây ô liu; dược phẩm được làm từ 
quả ô liu và/hoặc dầu ô liu. 

 
Nhóm 10: Băng để hỗ trợ băng bó; thiết bị y tế. 

 
Nhóm 29: Dầu ăn. 
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Nhóm 30: Thực phẩm dùng cho người được làm từ sữa ong chúa, phấn hoa, sáp ong và 
mật ong (không dùng cho mục đích y tế); giấm; giấm rượu táo; kẹo que; bánh kẹo; kẹo 
dạng viên ngậm (không dùng cho mục đích y tế). 

 
Nhóm 35: Bán lẻ và bán buôn các sản phẩm gồm: dầu gội đầu và dầu xả tóc; mỹ phẩm; 
mỹ phẩm làm sạch da và mỹ phẩm dưỡng ẩm cho da; xà phòng; tinh dầu; chế phẩm đánh 
răng; nước súc miệng (không dùng cho mục đích y tế); dầu thơm dùng để dưỡng môi (mỹ 
phẩm); mỹ phẩm có chứa mật ong hoặc các sản phẩm làm từ mật ong dùng để chăm sóc 
da và cơ thể; nước hoa; mỹ phẩm dùng để làm đẹp; nước thơm dùng để xức tóc; chế phẩm 
vệ sinh thân thể; mỹ phẩm chăm sóc da và cơ thể; chế phẩm để làm sạch; chế phẩm dùng 
để làm sạch và chăm sóc da; kem dưỡng da có chứa vitamin E và phấn hoa; xà phòng có 
chứa sáp ong (mỹ phẩm); sản phẩm bổ sung vitamin và khoáng chất; chất ăn kiêng dùng 
cho mục đích y tế được làm từ sữa ong chúa; nước xúc miệng dùng cho mục đích y tế; 
thuốc chữa đau họng dạng nước xịt và dạng viên ngậm; thuốc làm giảm các triệu chứng 
của bệnh cúm và cảm lạnh; thuốc dạng viên dùng để chữa bệnh cúm và cảm lạnh; dầu 
thơm dưỡng môi dùng cho mục đích y tế; cồn dùng cho mục đích y tế; thuốc mỡ dùng cho 
mục đích y tế; sáp ong dùng cho mục đích y tế; dược phẩm được làm từ các thành phần 
gồm chất omega, chất chiết xuất từ lá cây ô liu, chất chiết xuất từ cây súp lơ xanh, sữa 
non, quả việt quất, giấm rượu táo, tinh dầu hoa anh thảo, chất se len, tỏi, hoa cúc tím, kẽm 
và tinh dầu trà xanh; sản phẩm chăm sóc vết thương; vật liệu băng bó dùng trong y tế; vật 
liệu băng bó dùng trong phẫu thuật; cao dán dùng cho mục đích y tế; thuốc dùng để chăm 
sóc vết thương có chứa mật ong và/hoặc các sản phẩm làm từ ong; băng dính dùng cho 
mục đích y tế; băng dùng để băng bó; chế phẩm dược dùng để đắp vết thương; thuốc dùng 
để ngăn ngừa, làm lành, làm mờ và chữa trị vết sẹo; thuốc có chứa thảo dược; thảo dược; 
chất chiết xuất từ thảo dược dùng để chữa bệnh và dùng cho mục đích y tế; thuốc dạng 
viên ngậm có chứa chanh và mật ong; thuốc dạng viên ngậm có chứa bạc hà và mật ong; 
thuốc dạng viên ngậm có chứa bạc hà; thuốc dạng viên nang, dạng xịt và dạng lỏng có 
chứa mật ong và tinh dầu; dược phẩm có chứa nọc độc của ong; dược phẩm được làm từ 
các thành phần gồm chất se len, quả việt quất, quả ki wi, sữa non, mật ong, vitamin C, li 
zin (một loại amino axit), chất omega 3, sữa ong chúa, tinh dầu hoa anh thảo, tỏi, hoa cúc 
tím, kẽm, tinh dầu trà xanh, nhung hươu; chất ăn kiêng dùng cho mục đích y tế có thành 
phần chính là dầu ô liu; dược phẩm có chứa chất chiết xuất từ lá cây ô liu; dược phẩm 
được làm từ quả ô liu và/hoặc dầu ô liu; băng để hỗ trợ băng bó; thiết bị y tế; thực phẩm 
dùng cho người được làm từ sữa ong chúa, phấn hoa, sáp ong và mật ong (không dùng cho 
mục đích y tế); chế phẩm của mật ong và/hoặc trái cây; giấm; giấm rượu táo; kẹo que; 
bánh kẹo; kẹo dạng viên ngậm (không dùng cho mục đích y tế). 

 
 

(210) 4-2012-17625 (220) 10.08.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2; 26.1.4; 2.9.14; A2.9.15; A5.3.13; 
1.15.15 

(591) Xanh thẫm, trắng, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng và 
công nghệ môi trường SAGI  
(VN) 
Số 165, ngõ 35 Khương Hạ, phường 
Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 01: Chế phẩm sinh học phân hủy các chất thải hữu cơ dùng để xử lý chất thải rắn; 
chế phẩm sinh học dùng để xử lý nước thải; chế phẩm sinh học dùng để xử lý kim loại 
nặng trong đất và nước; chế phẩm sinh học dùng trong quá  trình sản xuất thức ăn chăn 
nuôi, cụ thể kích thích tiêu hoá và tăng cường khả năng miễn dịch cho vật nuôi; chế phẩm 
sinh học dùng cho xử lý môi trường chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm (chế phẩm 
được sản xuất từ sinh khối của các chủng vi sinh vật hữu ích nhằm tăng cường hiệu quả 
phân huỷ các chất thải hữu cơ); chế phẩm sinh học dùng cho sản xuất phân hữu cơ sinh học. 

 
 

(210) 4-2012-17657 (220) 10.08.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1; 26.3.23; 26.1.10 
(591) Trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đào tạo và 
thương mại điện tử Thăng 
Long   (VN) 
M2 -12 « số 3, khu đô thị mới Trung 
Hòa - Nhân Chính, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Biên soạn thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; quản lý tư liệu bằng máy tính; 
quản lý tệp tin máy tính; hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu trong máy tính. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; phần mềm 
máy tính (bảo trì phần mềm); dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; khôi phục dữ liệu máy 
tính; lập chương trình máy tính. 

 
 

(210) 4-2012-17690 (220) 10.08.2012 
  (441) 25.01.2013 
(300) 2012-009122 10.02.2012 JP 

(531) 26.4.4 
(591) Xanh, trắng 
(731) INTELLIGENCE HOLDINGS, LTD  (JP)

7-3-37, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107 
- 0052 Japan 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 16: Túi bằng giấy, dùng để bao gói; túi [bao nhỏ] bằng chất dẻo, dùng để bao gói; 
văn phòng phẩm; ấn phẩm; tranh vẽ và tác phẩm thư pháp; ảnh chụp; giá đựng ảnh chụp. 

 
 

(210) 4-2012-17729 (220) 10.08.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) THE CARTOON NETWORK, INC. (US)
1050 Techwood Drive, NW Atlanta, 
Georgia 30318, United States of America 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai Việt
Nam (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 09: Bộ nhiều tập đĩa DVD thu sẵn; bộ nhiều tập băng cát-xét và đĩa compắc âm 
thanh thu sẵn bản ghi âm; kính râm, thấu kính, gọng kính và bao kính; nhạc chuông, hình 
đồ họa và nhạc có thể tải xuống qua mạng máy tính toàn cầu và các thiết bị không dây; 
phụ kiện điện thoại đi động sử dụng vùng phủ sóng chia ô, cụ thể là bao đựng điện thoại 
di động sử dụng vùng phủ sóng chia ô và vỏ che bề mặt điện thoại di động sử dụng vùng 
phủ sóng chia ô; chương trình ti vi có thể tải xuống được thông qua viđêô theo yêu cầu; 
thước (dụng cụ đo lường); máy tính; phần mềm máy vi tính, ghi sẵn hoặc có thể tải 
xuống, thiết bị ngoại vi máy vi tính, thiết bị điều khiển từ xa trò chơi máy tính (có cần 
điều khiển); thiết bị báo động, không dùng cho xe cộ; ống thở cho người lặn dưới nước, 
mặt nạ dùng để bơi, kính bơi; máy chụp ảnh; chương trình trò chơi điện tử (dạng chương 
trình ghi sẵn hoặc có thể tải xuống) dùng với màn hiển thị hoặc màn hình ngoài; (hộp 
đựng băng trò chơi trên máy vi tính dùng với màn hiển thị hoặc màn hình ngoài), băng 
cát-xét ghi trò chơi máy vi tính, đĩa ghi trò chơi máy vi tính, chương trình trò chơi trên 
máy vi tính (ghi sẵn hoặc có thể tải xuống), phần mềm trò chơi máy vi tính (ghi sẵn hoặc 
có thể tải xuống), hộp đựng băng trò chơi viđêô, đĩa ghi trò chơi viđêô, thiết bị điều khiển 
từ xa trò chơi viđêô (có cần điều khiển), thiết bị điều khiển từ xa điều khiển tương tác cho 
trò chơi viđêô, điều khiển từ xa cầm tay điều khiển tương tác cho trò chơi viđêô để chơi 
trò chơi điện tử; phần mềm trò chơi viđêô (ghi sẵn hoặc có thể tải xuống); nam châm và 
miếng đệm di chuyển con chuột máy vi tính. 

 

Nhóm 38: Cung cấp truy cập viễn thông đến một nền tảng (platform) số hóa đã được tích 
hợp sẵn có bản chất là mạng máy tính băng thông rộng bảo mật để sản xuất, phân phối, 
truyền, và xử lý phim điện ảnh, truyền hình và các nội dung đa phương tiện khác; dịch vụ 
thông tin liên lạc bằng sóng trên không trung (on-air communication); dịch vụ viễn thông, 
cụ thể là phát và truyền chương trình phát thanh và truyền hình, âm thanh và hình ảnh và 
thông tin, đồng thời qua điện tin, cáp, vệ tinh rađiô, mạng máy tính toàn cầu và mạng máy 
tính khác và thiết bị kỹ thuật tương tự; dịch vụ viễn thông cho thông tin (bao gồm cả các 
trang web), chương trình máy tính và các dữ liệu khác, cụ thể là truyền thông tin (bao 
gồm cả các trang web)/chương trình máy tính và các dữ liệu khác thông qua thiết bị viễn 
thông hoặc mạng máy tính, hoặc các phương tiện viễn thông; dịch vụ thư điện tử, cung cấp 
truy cập Internet cho người sử dụng (nhà cung cấp dịch vụ); cung cấp kết nối viễn thông 
đến mạng Internet hay các cơ sở dữ liệu; dịch vụ cổng viễn thông (kết nối các mạng với 
nhau); tập hợp và cung cấp (không phải là bán) tin tức, tin nhắn và thông tin phi thương 
mại về viễn thông (dịch vụ của hãng thông tấn), hãng thông tin và tin tức phi thương mại. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ giải trí; cung cấp thông tin liên quan đến tổ chức các 
hoạt động thể thao và văn hóa, cuộc thi đấu và trò chơi mang tính chất cộng đồng; dịch vụ 
cung cấp thông tin giải trí trên truyền hình, băng thông rộng, mạng không dây và trực 
tuyến; cung cấp trò chơi máy tính trên truyền hình, băng thông rộng, mạng không dây và 
trực tuyến; cung cấp dịch vụ giải trí, cụ thể là các chương trình giải trí đa phương tiện trên 
truyền hình, băng thông rộng, mạng không dây và trực tuyến; sản xuất, phân phối (không 
phải bán hay vận chuyển), chiếu và cho thuê các chương trình truyền hình, viđêô, phim 
điện ảnh, băng âm thanh và viđêô ghi sẵn, băng cát-xét; đĩa, đĩa ghi; đĩa compắc (CD), đĩa 
DVD ghi sẵn và các vật mang dữ liệu khác đã ghi sẵn; sản xuất và sắp xếp các chương 
trình phát thanh và truyền hình; cung cấp thông tin liên quan đến giải trí hoặc giáo dục 
được cung cấp qua truyền hình, băng thông rộng, mạng không dây và trực tuyến; cung cấp 
các ấn phẩm điện tử (không tải xuống được) trên truyền hình, băng thông rộng, mạng 
không dây và trực tuyến; cung cấp tin tức và thông tin giải trí, thông tin về các sản phẩm 
giải trí; chương trình đa phương tiện và tài liệu tham khảo (không tải xuống được) qua 
một trang web trực tuyến. 
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(210) 4-2012-17730 (220) 10.08.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 1.15.15; 26.1.1; 25.5.25; 26.2.7 
(591) Đỏ, ghi, trắng 
(731) SEATTLE'S BEST COFFEE LLC   (US) 

2401 Utah Avenue South, Seattle, 
Washington 98134, United States of 
America  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê xay và cà phê hạt, cacao, chè (trà) và chè (trà) thảo mộc, đồ uống cà 

phê, chè (trà), cacao và cà phê espresso (được pha chế bằng cách dùng nước nóng nén 
dưới áp suất cao đi qua bột cà phê được xay rất nhuyễn), và đồ uống được chế trên cơ sở 
là cà phê và/hoặc cà phê espresso, đồ uống được chế trên cơ sở là chè (trà), sôcôla và vani 
bột; nước xốt để cho thêm vào đồ uống được làm chủ yếu từ: sôcôla, cacao, cà phê, 
đường, trái cây, quả hạch, và hương liệu (không phải là tinh dầu); sôcôla dạng lỏng, 
hương liệu dạng lỏng (không phải là tinh dầu) để cho thêm vào đồ uống; sản phẩm nướng 
bằng lò bao gồm bánh nướng xốp, bánh nướng, bánh quy mặn, bánh quy, bánh ngọt và 
bánh mì, bánh mì lát, ngũ cốc ăn sáng làm chủ yếu từ bột yến mạch xay trộn với các 
thành phần như trái cây khô hay đường và quả hạch, cà phê pha sẵn, chè (trà) pha sẵn, 
kem lạnh và bánh kẹo ướp lạnh; sôcôla, kẹo và bánh kẹo. 

 
Nhóm 35: Quản trị kinh doanh; quản lý kinh doanh; nhượng quyền thương mại, cụ thể là 
cung cấp sự hỗ trợ kỹ thuật trong việc thành lập và/hoặc điều hành hoạt động nhà hàng, 
quán ăn, quán cà phê và quán rượu có ăn nhẹ; dịch vụ bán lẻ trong lĩnh vực: cà phê, chè 
(trà), cacao, thức ăn đóng gói và chuẩn bị sẵn, đồ điện gia dụng, cụ thể là: máy xay cà phê 
chạy bằng điện dùng cho mục đích gia dụng và thương mại, máy pha cà phê espresso (cà 
phê hơi) và máy pha cà phê dùng cho mục đích gia dụng và thương mại, đồ gia dụng 
không chạy bằng điện, cụ thể là: cối xay cà phê thao tác bằng tay, cối nghiền cà phê thao 
tác bằng tay, dụng cụ tạo váng sữa không chạy bằng điện, phin pha cà phê nhỏ giọt không 
chạy bằng điện, dụng cụ pha cà phê dạng nén không chạy bằng điện, ấm đun trà không 
chạy bằng điện, cái pha trà, ấm trà và cái lọc trà, đồ dùng gia đình, cụ thể là: chân nến 
(không phải bằng kim loại quý), giá đỡ nến không phải bằng kim loại quý, tượng nhỏ làm 
băng gốm, tượng nhỏ làm bằng sứ, lược và miếng bọt biển, bàn chải (không phải chổi 
sơn), vật liệu làm bàn chải, dụng cụ làm sạch, bùi nhùi bằng sợi thép mảnh, thủy tinh 
dạng thô hoặc bán thành phẩm (trừ thủy tinh dùng trong xây dựng), đồ dùng nấu bếp, cụ 
thể là: cốc cách nhiệt đựng cà phê và đồ uống, cái lọc cà phê không phải bằng giấy và có 
thể dùng lại được, giá đựng và hộp đựng cốc có thể gập lại được, cái lót cốc không làm 
bằng giấy, bình chân không cách nhiệt, cốc uống cà phê làm bằng sứ hoặc đất nung, cốc 
và tách uống trà làm bằng sứ hoặc đất nung, đồ thủy tinh, đĩa đựng đồ, đĩa ăn và bát, giá 
ba chân (đồ dùng để trên bàn ăn), hộp  đựng nhỏ (dùng để đựng cà phê, chè hoặc thuốc lá 
dùng trong gia đình), các hộp đựng thực phẩm để trang trí (dùng trong gia đình hoặc bếp), 
dụng cụ và đồ chứa dùng trong gia đình hoặc nhà bếp (không làm bằng hoặc mạ kim loại 
quý), đồng hồ, đồng hồ đeo tay, thiết bị bấm giờ dùng trong nhà bếp, đồng hồ bấm giờ, nữ 
trang, sách, băng đĩa thu âm nhạc, miếng đệm lót chuột máy tính, ví, ví mỏng đựng tiền 
giấy, túi xách to dùng khi đi mua hàng, ví tiền, cặp dẹt dựng tài liệu, túi đựng sách vở cho 
người đi học, vali nhỏ và ô, (tất cả đều làm bằng vải, chất dẻo hay da), dây đeo chìa khoá 
bằng da, quần áo, mũ lưỡi trai và mũ, đồ chơi, bao gồm cả gấu bông, đồ chơi nhồi bông, 
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đồ chơi bọc vải lông mềm, búp bê và phụ kiện cho các mặt hàng đó, đồ trang trí cho giáng 
sinh; phân phối bán buôn, cửa hàng bán buôn và các dịch vụ đặt hàng bán buôn, tất cả đều 
trong lĩnh vực: cà phê, chè (trà), cacao, thức ăn đóng gói và chuẩn bị sẵn, đồ điện gia 
dụng, cụ thể là: máy xay cà phê chạy bằng điện dùng cho mục đích gia dụng và thương 
mại, máy pha cà phê espresso (cà phê hơi) và máy pha cà phê dùng cho mục đích gia 
dụng và thương mại, đồ gia dụng không chạy bằng điện, cụ thể là: cối xay cà phê thao tác 
bằng tay, cối nghiền cà phê thao tác bằng tay, dụng cụ tạo váng sữa không chạy bằng 
điện, phin pha cà phê nhỏ giọt không chạy bằng điện, dụng cụ pha cà phê dạng nén không 
chạy bằng điện, ấm đun trà không chạy bằng điện, cái pha trà, ấm trà và cái lọc trà, đồ 
dùng gia đình, cụ thể là: chân nến (không phải bằng kim loại quý), giá đỡ nến không phải 
bằng kim loại quý, tượng nhỏ làm bằng gốm, tượng nhỏ làm bằng sứ, lược và miếng bọt 
biển, bàn chải (không phải chổi sơn), vật liệu làm bàn chải, dụng cụ làm sạch, bùi nhùi 
bằng sợi thép mảnh; thủy tinh đạng thô hoặc bán thành phẩm (trừ thủy tinh dùng trong 
xây dựng), đồ dùng nấu bếp, cụ thể là: cốc cách nhiệt đựng cà phê và đồ uống, cái lọc cà 
phê không phải bằng giấy và có thể dùng lại được, giá đựng và hộp đựng cốc có thể gập 
lại được, cái lót cốc không làm bằng giấy, bình chân không cách nhiệt, cốc uống cà phê 
làm bằng sứ hoặc đất nung, cốc và tách uống trà làm bằng sứ hoặc đất nung, đồ thủy tinh, 
đĩa đựng đồ, đĩa ăn và bát, giá ba chân (đồ dùng để trên bàn ăn), hộp đựng nhỏ (dùng để 
đựng cà phê, chè hoặc thuốc lá dùng trong gia đình), các hộp đựng thực phẩm để trang trí 
(dùng trong gia đình hoặc bếp), dụng cụ và đồ chứa dùng trong gia đình hoặc nhà bếp 
(không làm bằng hoặc mạ kim loại quý), đồng hồ, đồng hồ đeo tay, thiết bị bấm giờ dùng 
trong nhà bếp, đồng hồ bấm giờ, nữ trang, sách, băng đĩa thu âm nhạc, miếng đệm lót 
chuột máy tính, ví, ví mỏng đựng tiền giấy, túi xách to dùng khi đi mua hàng, ví tiền, cặp 
dẹt đựng tài liệu, túi đựng sách vở cho người đi học, vali nhỏ và ô, (tất cả đều làm bằng 
vải, chất dẻo hay da), dây đeo chìa khoá bằng da, quần áo, mũ lưỡi trai và mũ, đồ chơi, 
bao gồm cả gấu bông, đồ chơi nhồi bông, đồ chơi bọc vải lông mềm, búp bê và phụ kiện 
cho các mặt hàng đó, đồ trang trí cho Giáng Sinh; dịch vụ đặt mua hàng qua đường bưu 
điện và dịch vụ đăt mua hàng bằng ca-ta-lô qua đường bưu điện, dịch vụ đặt hàng trực 
tuyến bằng máy vi tính, dịch vụ bán lẻ trực tuyến bằng máy vi tính, dịch vụ đặt hàng trực 
tuyến và dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến tất cả trong lĩnh vực: cà phê, chè (trà), cacao, 
thức ăn đóng gói và chuẩn bị sẵn, đồ điện gia dụng, cụ thể là: máy xay cà phê chạy bằng 
điện dùng cho mục đích gia dụng và thương mại, máy pha cà phê espresso (cà phê hơi) và 
máy pha cà phê dùng cho mục đích gia dụng và thương mại, đồ gia dụng không chạy 
băng điện, cụ thể là: cối xay cà phê thao tác bằng tay, cối nghiên cà phê thao tác bằng tay, 
dụng cụ tạo váng sữa không chạy bằng điện, phin pha cà phê nhỏ giọt không chạy bằng 
điện, dụng cụ pha cà phê dạng nén không chạy bằng điện, ấm đun trà không chạy bằng 
điện, cái pha trà, ấm trà và cái lọc trà, đồ dùng gia đình, cụ thể là: chân nến (không phải 
bằng kim loại quý), giá đỡ nến không phải bằng kim loại quý, tượng nhỏ làm bằng gốm, 
tượng nhỏ làm bằng sứ; lược và miếng bọt biển; bàn chải (không phải chổi sơn); vật liệu 
làm bàn chải; dụng cụ làm sạch; bùi nhùi bằng sợi thép mảnh; thủy tinh dạng thô hoặc 
bán thành phẩm (trừ thủy tinh dùng trong xây dựng), đồ dùng nấu bếp, cụ thể là: cốc cách 
nhiệt đựng cà phê và đồ uống, cái lọc cà phê không phải bằng giấy và có thể dùng lại 
được, giá đựng và hộp đựng cốc có thể gập lại được, cái lót cốc không làm bằng giấy, 
bình chân không cách nhiệt, cốc uống cà phê làm băng sứ hoặc đất nung, cốc và tách 
uống trà làm bằng sứ hoặc đất nung, đồ thủy tinh, đĩa đựng đồ, đĩa ăn và bát, giá ba chân 
(đồ dùng để trên bàn ăn), hộp đựng nhỏ (dùng để đựng cà phê, chè hoặc thuốc lá dùng 
trong gia đình), các hộp đựng thực phẩm để trang trí (dùng trong gia đình hoặc bếp), dụng 
cụ và đồ chứa dùng trong gia đình hoặc nhà bếp (không làm bằng hoặc mạ kim loại quý), 
đồng hồ, đồng hồ đeo tay, thiết bị bấm giờ dùng trong nhà bếp, đồng hồ bấm giờ; nữ 
trang, sách, băng đĩa thu âm nhạc, miếng đệm lót chuột máy tính, ví, ví mỏng đựng tiền 
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giầy; túi xách to dùng khi đi mua hàng, ví tiền, cặp dẹt đựng tài liệu, túi đựng sách vở cho 
người đi học, vali nhỏ và ô, (tất cả đều làm bằng vải, chất dẻo hay da), dây đeo chìa khoá 
băng da, quần áo, mũ lưỡi trai và mũ, đồ chơi, bao gồm cả gấu bông, đồ chơi nhồi bông, 
đồ chơi bọc vải lông mềm, búp bê và phụ kiện cho các mặt hàng đó, đồ trang trí cho giáng 
sinh; dịch vụ đăng ký và đặt hàng mua quà tặng trực tuyến bằng máy vi tính. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, tiệm cà phê, quán ăn tự phục vụ, quán ăn bán đồ ăn nhẹ, 
nhà hàng nhỏ bán đồ uống và đồ ăn nhẹ và quán cà phê, nhà hàng bán thức ăn mang về, 
và dịch vụ của nhà hàng giao hàng tận nhà cho khách hàng (chuẩn bị và cung cấp thực 
phẩm và đồ uống) do nhà hàng thực hiện; dịch vụ phục vụ thực phẩm (cho các bữa tiệc 
hay sự kiện) (chuẩn bị và cung cấp thực phẩm và đồ uống) do nhà hàng thực hiện; dịch vụ 
cung cấp cà phê cho văn phòng do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp thức ăn theo hợp 
đồng (chuẩn bị và cung cấp thực phẩm và đồ uống) do nhà hàng thực hiện; chuẩn bị thức 
ăn do nhà hàng thực hiện; chuẩn bị và bán thức ăn và đồ uống để mang về do nhà hàng 
thực hiện. 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê xay và cà phê hạt, cacao, chè (trà) và chè (trà) thảo mộc, đồ uống cà 

phê, chè (trà), cacao và cà phê espresso (được pha chế bằng cách dùng nước nóng nén 
dưới áp suất cao đi qua bột cà phê được xay rất nhuyễn), và đồ uống được chế trên cơ sở 
là cà phê và/hoặc cà phê espresso, đồ uống được chế trên cơ sở là chè (trà), sôcôla và vani 
bột; nước xốt để cho thêm vào đồ uống được làm chủ yếu từ: sôcôla, cacao, cà phê, 
đường, trái cây, quả hạch, và hương liệu (không phải là tinh dầu); sôcôla dạng lỏng, 
hương liệu dạng lỏng (không phải là tinh dầu) để cho thêm vào đồ uống; sản phẩm nướng 
bằng lò bao gồm bánh nướng xốp, bánh nướng, bánh quy mặn, bánh quy, bánh ngọt và 
bánh mì, bánh mì lát, ngũ cốc ăn sáng làm chủ yếu từ bột yến mạch xay trộn với các 
thành phần như trái cây khô hay đường và quả hạch, cà phê pha sẵn, chè (trà) pha sẵn, 
kem lạnh và bánh kẹo ướp lạnh; sôcôla, kẹo và bánh kẹo.   

 
Nhóm 35: Quản trị kinh doanh; quản lý kinh doanh; nhượng quyền thương mại, cụ thể là 
cung cấp sự hỗ trợ kỹ thuật trong việc thành lập và/hoặc điều hành hoạt động nhà hàng, 
quán ăn, quán cà phê và quán rượu có ăn nhẹ; dịch vụ bán lẻ trong lĩnh vực: cà phê, chè 
(trà), cacao, thức ăn đóng gói và chuẩn bị sẵn, đồ điện gia dụng, cụ thể là: máy xay cà phê 
chạy bằng điện dùng cho mục đích gia dụng và thương mại, máy pha cà phê espresso (cà 
phê hơi) và máy pha cà phê dùng cho mục đích gia dụng và thương mại, đồ gia dụng 
không chạy bằng điện, cụ thể là: cối xay cà phê thao tác bằng tay, cối nghiền cà phê thao 
tác bằng tay, dụng cụ tạo váng sữa không chạy bằng điện, phin pha cà phê nhỏ giọt không 
chạy bằng điện, dụng cụ pha cà phê dạng nén không chạy bằng điện, ấm đun trà không 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 

 

 
721 

chạy bằng điện, cái pha trà, ấm trà và cái lọc trà, đồ dùng gia đình, cụ thể là: chân nến 
(không phải bằng kim loại quý), giá đỡ nến không phải bằng kim loại quý, tượng nhỏ làm 
băng gốm, tượng nhỏ làm bằng sứ, lược và miếng bọt biển, bàn chải (không phải chổi 
sơn), vật liệu làm bàn chải, dụng cụ làm sạch, bùi nhùi bằng sợi thép mảnh, thủy tinh 
dạng thô hoặc bán thành phẩm (trừ thủy tinh dùng trong xây dựng), đồ dùng nấu bếp, cụ 
thể là: cốc cách nhiệt đựng cà phê và đồ uống, cái lọc cà phê không phải bằng giấy và có 
thể dùng lại được, giá đựng và hộp đựng cốc có thể gập lại được, cái lót cốc không làm 
bằng giấy, bình chân không cách nhiệt, cốc uống cà phê làm băng sứ hoặc đất nung, cốc 
và tách uống trà làm bằng sứ hoặc đất nung, đồ thủy tinh, đĩa đựng đồ, đĩa ăn và bát, giá 
ba chân (đồ dùng để trên bàn ăn), hộp  đựng nhỏ (dùng để đựng cà phê, chè hoặc thuốc lá 
dùng trong gia đình), các hộp đựng thực phẩm để trang trí (dùng trong gia đình hoặc bếp), 
dụng cụ và đồ chứa dùng trong gia đình hoặc nhà bếp (không làm bằng hoặc mạ kim loại 
quý), đồng hồ, đồng hồ đeo tay, thiết bị bấm giờ dùng trong nhà bếp, đồng hồ bấm giờ, nữ 
trang, sách, băng đĩa thu âm nhạc, miếng đệm lót chuột máy tính, ví, ví mỏng đựng tiền 
giấy, túi xách to dùng khi đi mua hàng, ví tiền, cặp dẹt dựng tài liệu, túi đựng sách vở cho 
người đi học, vali nhỏ và ô, (tất cả đều làm bằng vải, chất dẻo hay da), dây đeo chìa khoá 
bằng da, quần áo, mũ lưỡi trai và mũ, đồ chơi, bao gồm cả gấu bông, đồ chơi nhồi bông, 
đồ chơi bọc vải lông mềm, búp bê và phụ kiện cho các mặt hàng đó, đồ trang trí cho giáng 
sinh; phân phối bán buôn, cửa hàng bán buôn và các dịch vụ đặt hàng bán buôn, tất cả đều 
trong lĩnh vực: cà phê, chè (trà), cacao, thức ăn đóng gói và chuẩn bị sẵn, đồ điện gia 
dụng, cụ thể là: máy xay cà phê chạy bằng điện dùng cho mục đích gia dụng và thương 
mại, máy pha cà phê espresso (cà phê hơi) và máy pha cà phê dùng cho mục đích gia 
dụng và thương mại, đồ gia dụng không chạy bằng điện, cụ thể là: cối xay cà phê thao tác 
bằng tay, cối nghiền cà phê thao tác bằng tay, dụng cụ tạo váng sữa không chạy bằng 
điện, phin pha cà phê nhỏ giọt không chạy bằng điện, dụng cụ pha cà phê dạng nén không 
chạy bằng điện, ấm đun trà không chạy bằng điện, cái pha trà, ấm trà và cái lọc trà, đồ 
dùng gia đình, cụ thể là: chân nến (không phải bằng kim loại quý), giá đỡ nến không phải 
bằng kim loại quý, tượng nhỏ làm bằng gốm, tượng nhỏ làm bằng sứ; lược và miếng bọt 
biển; bàn chải (không phải chổi sơn); vật liệu làm bàn chải; dụng cụ làm sạch; bùi nhùi 
bằng sợi thép mảnh; thủy tinh dạng thô hoặc bán thành phẩm (trừ thủy tinh dùng trong 
xây dựng), đồ dùng nấu bếp, cụ thể là: cốc cách nhiệt đựng cà phê và đồ uống, cái lọc cà 
phê không phải bằng giấy và có thể dùng lại được, giá đựng và hộp đựng cốc có thể gập 
lại được, cái lót cốc không làm bằng giấy, bình chân không cách nhiệt, cốc uống cà phê 
làm bằng sứ hoặc đất nung, cốc và tách uống trà làm bằng sứ hoặc đất nung, đồ thủy tinh, 
đĩa đựng đồ, đĩa ăn và bát, giá ba chân (đồ dùng để trên bàn ăn), hộp đựng nhỏ (dùng để 
đựng cà phê, chè hoặc thuốc lá dùng trong gia đình), các hộp đựng thực phẩm để trang trí 
(dùng trong gia đình hoặc bếp), dụng cụ và đồ chứa dùng trong gia đình hoặc nhà bếp 
(không làm bằng hoặc mạ kim loại quý), đồng hồ, đồng hồ đeo tay, thiết bị bấm giờ dùng 
trong nhà bếp, đồng hồ bấm giờ, nữ trang, sách, băng đĩa thu âm nhạc, miếng đệm lót 
chuột máy tính, ví, ví mỏng đựng tiền giấy, túi xách to dùng khi đi mua hàng, ví tiền, cặp 
dẹt đựng tài liệu, túi đựng sách vở cho người đi học, vali nhỏ và ô, (tất cả đều làm bằng 
vải, chất dẻo hay da), dây đeo chìa khoá bằng da, quần áo, mũ lưỡi trai và mũ, đồ chơi, 
bao gồm cả gấu bông, đồ chơi nhồi bông, đồ chơi bọc vải lông mềm, búp bê và phụ kiện 
cho các mặt hàng đó, đồ trang trí cho Giáng Sinh; dịch vụ đặt mua hàng qua đường bưu 
điện và dịch vụ đăt mua hàng bằng ca-ta-lô qua đường bưu điện, dịch vụ đặt hàng trực 
tuyến bằng máy vi tính, dịch vụ bán lẻ trực tuyến bằng máy vi tính, dịch vụ đặt hàng trực 
tuyến và dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến tất cả trong lĩnh vực: cà phê, chè (trà), cacao, 
thức ăn đóng gói và chuẩn bị sẵn, đồ điện gia dụng, cụ thể là: máy xay cà phê chạy bằng 
điện dùng cho mục đích gia dụng và thương mại, máy pha cà phê espresso (cà phê hơi) và 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 

 

 
722 

máy pha cà phê dùng cho mục đích gia dụng và thương mại, đồ gia dụng không chạy 
băng điện, cụ thể là: cối xay cà phê thao tác bằng tay, cối nghiên cà phê thao tác bằng tay, 
dụng cụ tạo váng sữa không chạy bằng điện, phin pha cà phê nhỏ giọt không chạy bằng 
điện, dụng cụ pha cà phê dạng nén không chạy bằng điện, ấm đun trà không chạy bằng 
điện, cái pha trà, ấm trà và cái lọc trà, đồ dùng gia đình, cụ thể là: chân nến (không phải 
bằng kim loại quý), giá đỡ nến không phải bằng kim loại quý, tượng nhỏ làm bằng gốm, 
tượng nhỏ làm bằng sứ; lược và miếng bọt biển; bàn chải (không phải chổi sơn); vật liệu 
làm bàn chải; dụng cụ làm sạch; bùi nhùi bằng sợi thép mảnh; thủy tinh dạng thô hoặc 
bán thành phẩm (trừ thủy tinh dùng trong xây dựng), đồ dùng nấu bếp, cụ thể là: cốc cách 
nhiệt đựng cà phê và đồ uống, cái lọc cà phê không phải bằng giấy và có thể dùng lại 
được, giá đựng và hộp đựng cốc có thể gập lại được, cái lót cốc không làm bằng giấy, 
bình chân không cách nhiệt, cốc uống cà phê làm băng sứ hoặc đất nung, cốc và tách 
uống trà làm bằng sứ hoặc đất nung, đồ thủy tinh, đĩa đựng đồ, đĩa ăn và bát, giá ba chân 
(đồ dùng để trên bàn ăn), hộp đựng nhỏ (dùng để đựng cà phê, chè hoặc thuốc lá dùng 
trong gia đình), các hộp đựng thực phẩm để trang trí (dùng trong gia đình hoặc bếp), dụng 
cụ và đồ chứa dùng trong gia đình hoặc nhà bếp (không làm bằng hoặc mạ kim loại quý), 
đồng hồ, đồng hồ đeo tay, thiết bị bấm giờ dùng trong nhà bếp, đồng hồ bấm giờ; nữ 
trang, sách, băng đĩa thu âm nhạc, miếng đệm lót chuột máy tính, ví, ví mỏng đựng tiền 
giầy; túi xách to dùng khi đi mua hàng, ví tiền, cặp dẹt đựng tài liệu, túi đựng sách vở cho 
người đi học, vali nhỏ và ô, (tất cả đều làm bằng vải, chất dẻo hay da), dây đeo chìa khoá 
băng da, quần áo, mũ lưỡi trai và mũ, đồ chơi, bao gồm cả gấu bông, đồ chơi nhồi bông, 
đồ chơi bọc vải lông mềm, búp bê và phụ kiện cho các mặt hàng đó, đồ trang trí cho giáng 
sinh; dịch vụ đăng ký và đặt hàng mua quà tặng trực tuyến bằng máy vi tính. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, tiệm cà phê, quán ăn tự phục vụ, quán ăn bán đồ ăn nhẹ, 
nhà hàng nhỏ bán đồ uống và đồ ăn nhẹ và quán cà phê, nhà hàng bán thức ăn mang về, 
và dịch vụ của nhà hàng giao hàng tận nhà cho khách hàng (chuẩn bị và cung cấp thực 
phẩm và đồ uống) do nhà hàng thực hiện; dịch vụ phục vụ thực phẩm (cho các bữa tiệc 
hay sự kiện) (chuẩn bị và cung cấp thực phẩm và đồ uống) do nhà hàng thực hiện; dịch vụ 
cung cấp cà phê cho văn phòng do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp thức ăn theo hợp 
đồng (chuẩn bị và cung cấp thực phẩm và đồ uống) do nhà hàng thực hiện; chuẩn bị thức 
ăn do nhà hàng thực hiện; chuẩn bị và bán thức ăn và đồ uống để mang về do nhà hàng 
thực hiện. 

 
 

(210) 4-2012-17740 (220) 13.08.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A26.11.8 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Ngọc Hạnh   (VN) 
Số 12 đường 19, phường An Lạc, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt, chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy 

dầu mỡ và mài mòn, xà phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc.  
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(210) 4-2012-17778 (220) 13.08.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.15.15; A26.11.12; 26.2.3; 26.2.1 
(591) Trắng, đỏ, vàng đồng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
SABICO  (VN) 
Số nhà 51, đường số 38, KDC Tân Quy 
Đông, phường Tân Phong, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Khoai tây chiên giòn. 
 

Nhóm 30: Bánh, kẹo, bánh snach ăn liền.  
 
 

(210) 4-2012-17833 (220) 13.08.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) TBL LICENSING LLC   (US) 

200 Domain Drive, Stratham, New 
Hampshire 03885, USA 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 18: Da và đồ giả da, da động vật, da sống; rương và túi du lịch; vali du lịch; túi và 

túi đeo vai; ba lô; ba lô loại nhẹ; túi đeo thắt lưng; túi đựng đồ lề (của vận động viên, 
người đi cắm trại); túi cho thể dục, túi đeo chéo và túi kiểu có quai đeo; túi đựng hành lý, 
vali, thẻ gắn theo hành lý làm bằng da hoặc gia da, túi đi mua sắm bằng sợi dệt; túi xách 
đi chợ; cặp da và cặp đựng giấy tờ, tài liệu; cặp đựng hồ sơ kiểu cầm tay hoặc kẹp dưới 
nách; túi xách tay và túi cầm tay cho phụ nữ; ví tiền; ví đựng tiền xu và hộp đựng thẻ tín 
dụng, cặp đựng hồ sơ làm bằng da; bộ đồ du lịch và túi đựng đồ trang điểm (chưa có đồ 
bên trong); tạp dề làm bằng da; thẻ ghi nhận dạng làm bằng da hoặc giả da; bao để móc 
chìa khoá làm bằng da hoặc giả da; «; « che nắng và gậy chống; roi da; bộ yên cương và 
yên cương. 

 
Nhóm 25: Quần lót; quần dài, quần jean; quần soóc; bộ áo liền quần; quần yếm (trang 
phục chống bụi mặc ngoài khi làm việc); quần thấm mồ hôi thường có thắt lưng dây rút 
hoặc cạp chun co giãn mặc khi tập thể dục; váy; áo váy; áo sơ mi; quần áo che phần trên 
của cơ thể; áo thun ngắn tay; áo choàng; áo len dài tay áo vệ sinh (bằng vải bông dài tay); 
bộ quần áo, áo gilê; áo vét có mũ trùm đầu; áo vét (trang phục) áo choàng ngoài; tất ngắn 
cổ; trang phục dệt kim; quần áo bó; tất cao cổ, quần áo ngủ, áo choàng mặc sau khi tắm; 
quần áo lót; áo mưa; quần áo bơi; quần áo dùng ở bãi biển; tã lót trẻ em (quần áo), mũ 
trùm đầu (trang phục), khăn choàng; khăn quàng cổ; mũ che tai (trang phục); găng tay 
(trang phục); găng tay hở ngón; thắt lưng (trang phục); dải đeo quần, tất; ca vát; giày cao 
cổ; giày; giày cao su; giày da đanh (của thổ dân Bắc Mỹ); dép đi trong nhà; dép; đế cho 
đồ đi chân; mũ, mũ lưỡi trai; lưỡi trai (để làm mũ); dải băng buộc đầu (trang phục); khăn 
rằn (khăn quàng cổ); dây buộc giày bằng da.  
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(210) 4-2012-17853 (220) 13.08.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) CHINA GUANGDONG NUCLEAR 
POWER HOLDING CO., LTD.   (CN) 
Floor 17-19, Science Building, No 1001 
Shangbuzhong Road, Shenzhen, 
P.R.China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 04: Năng lượng điện; năng lượng nguyên tử; điện.  
 

Nhóm 07: Máy hơi nước.  
 

Nhóm 11: Thiết bị sinh hơi nước; hệ thống thiết bị xử lý nhiên liệu hạt nhân và vật liệu 
hạt nhân; thiết bị xử lý dùng cho nhiên liệu và vật liệu tiết chế hạt nhân; thiết bị trùng 
hợp; lò phản ứng nguyên tử; lò phản ứng hạt nhân. 

 
Nhóm 40: Tái xử lý hạt nhân [chuyển hóa]; xử lý chất thải hạt nhân [chuyển hóa]; sản 
xuất năng lượng; xử lý nhiên liệu [chuyển hóa]; sản xuất năng lượng hạt nhân; sản xuất 
năng lượng hạt nhân bằng phương pháp nhiệt động học; sản xuất năng lượng điện. 

 
Nhóm 42: Nghiên cứu kỹ thuật; nghiên cứu dự án kỹ thuật; dịch vụ ứng dụng kiến thức 
khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như 
đường, cầu, thiết bị điện, hoá chất; dịch vụ vẽ kỹ thuật; nghiên cứu trong lĩnh vực bảo vệ 
môi trường; kiểm soát chất lượng; kiểm tra chất lượng; đánh giá chất lượng; cấp giấy 
chứng nhận hệ thống chất lượng. 

 
 

(210) 4-2012-17858 (220) 14.08.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1; 26.1.2; 26.3.23; 26.1.10 (540) 

  

(731) Công ty TNHH may mặc An 
Thắng  (VN) 
869 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Các sản phẩm may mặc, cụ thể là quần áo; mũ nón đội đầu; khăn choàng; cà vạt.  
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm may mặc, quần áo, mũ nón đội đầu, khăn choàng, cà vạt.  
 
 

(210) 4-2012-17871 (220) 14.08.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) KEWPIE KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as Kewpie Corporation)   (JP) 
4-13, Shibuya 1-Chome, Shibuya-Ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 29: Gà (không còn sống); gà quay; gà đã được chế biến (gà te-ri-ya-ki của Nhật 
Bản); miếng khoai tròn được bọc bằng vụn bánh mì và rán mỡ; rau đã được chế biến; dưa 
góp (đồ ngâm), rau được ướp lạnh; rau được cắt sẵn, xa lát rau; xa lát khoai tây; xa lát trái 
cây; hải sản đã được chế biến; cá ngừ ướp dầu ăn; trứng cá hồi nuôi (đã được chế biến); 
trái cây đã được chế biến, mứt ướt; mứt cam ướt; bơ lạc; mỡ ăn; dầu ăn; bơ; bơ thực vật; 
sản phẩm sữa, sữa, trứng, trứng đã được sấy khô, ướp lạnh, hun khói và chế biến dạng 
lỏng; lòng trắng trứng đã được sấy khô và lòng đỏ trứng đã được sấy khô; lòng trắng trứng 
đã được ướp lạnh và lòng đỏ trứng đã được ướp lạnh; lòng trắng trứng được chế biến dạng 
lỏng và lòng đỏ trứng được chế biến dạng lỏng; trứng luộc; trứng tráng; trứng đã được chế 
biến kiểu Xcốt-len, trứng ốp la; trứng cuốn; món thịt cừu hầm rau với trứng luộc; chất 
phết lên bánh mì chủ yếu làm từ thịt, từ thịt cá ngừ, từ trứng, từ pho mát, từ khoai tây, từ 
củ hành, từ trứng cá tuyết, từ cá hồi có chứa tỏi và ngô, từ dưa góp và từ táo đã được chế 
biến; món trai hầm, súp thịt, nước quả nấu đông được làm từ quả hạnh; thực phẩm làm từ 
bột vỏ trứng không dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bao gồm chủ yếu là lòng đỏ trứng 
không dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bao gồm chủ yếu là dầu được chiết xuất từ cá 
có chứa DHA không dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 30: Xốt may-ô-ne; nước xốt (gia vị) cho món xa lát; nước xốt may-ô-ne để ăn với 
cá; nước xốt được làm từ hạt vừng để làm gia vị; nước xốt được làm từ cây húng quế để 
làm gia vị nước xốt được làm từ chanh lá cam để làm gia vị; nước xốt để làm gia vị kiểu 
su-ki- ya-ki (một loại nước xốt của Nhật); nước xốt được làm gia vị để chấm ngao; nước 
xốt để làm gia vị (nước xốt pon-zu của Nhật); nước xốt làm gia vị cho món thịt nướng 
(nước xốt te-ri-ya-ki của Nhật bản); nước xốt được làm từ đậu nành để làm gia vị (tương); 
nước xốt được làm từ pho mát để làm gia vị; nước xốt để làm gia vị cho món rau (sal-sa); 
nước xốt được làm gia vị để chấm cá; nước xốt được làm từ ớt khô để làm gia vị; nước xốt 
làm gia vị cho món rau trộn dầu giấm; giấm ăn; nước xốt cà chua nấm để làm gia vị; 
tương hạt cải gia vị; muối ăn; gia vị làm tăng hương vị cho món ăn, bột cà ri (gia vị), nước 
xốt dùng dÓ làm gia vị có màu trắng, nước xốt cà chua để làm gia vị, nước xốt được làm 
gia vị cho món thịt; nước xốt làm gia vị để ăn món nướng hoặc quay; nước xốt có đường 
dùng dÓ làm gia vị; nước xốt dùng để làm gia vị để ăn với món ăn hải sản hoặc hoa quả; 
nước xốt làm gia vị cho bánh pi-za; nước xốt làm gia vị cho món mì ống, nước xốt làm gia 
vị cho món cá trồng; bột nhão từ hạt vừng; bánh mì nướng dùng với súp; mì sợi, bánh mì; 
bánh bao nhân nho; mì ống; bánh kẹo; bánh bao ý; bánh nướng được làm từ bột nhão và 
được phủ thịt và rau lên trên (bánh pi-za); bánh xăng-đuých; bánh kẹp thịt và rau (bánh 
hăm-bơ-gơ); gạo; cơm; cháo đặc được nấu từ gạo; cà phê; ca cao; chè; chất phết lên bánh 
mì chủ yếu làm từ nước xốt (gia vị); chất phết lên bánh mì chủ yếu làm từ nước xốt thịt 
(gia vị) và từ bột cà-ri (gia vị); chất phết lên bánh mì chủ yếu làm từ xốt may-ô- ne; chất 
phết lên bánh mì chủ yếu làm từ xốt cà chua (gia vị); chất phết lên bánh mì chủ yếu làm 
từ nước tương (xì dầu); chất phết lên bánh mì chủ yếu làm từ nước xốt ớt khô (gia vị) chất 
phết lên bánh xăng-đuých chủ yếu làm từ nước xốt (gia vị), chất phết lên bánh xăng-
đuých chủ yếu làm từ nước xốt thịt (gia vị) và từ bột cà-ri (gia vị); chất phết lên bánh 
xăng-đuých chủ yếu làm từ xốt may-ô-ne; chất phết lên bánh xăng-đuých chủ yếu làm từ 
xốt cà chua (gia vị); chất phết lên bánh xăng-đuých chủ yếu làm từ nước tương (xì dầu), 
chất phết lên bánh xăng-đuých chủ yếu làm từ nước xốt ớt khô (gia vị); thực phẩm bổ 
sung chất dinh dưỡng được làm chủ yếu từ dextrin (là sản phẩm được chế biến từ các loại 
bột như bột ngũ cốc, bột khoai, bột ngô).  
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(210) 4-2012-17893 (220) 14.08.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 25.1.6; 5.5.16; A5.5.21 
(591) Trắng, vàng, xanh lá cây, hồng 

(540) 

  

(731) Phòng Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn huyện Tháp 
Mười   (VN) 
Khóm 3, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp 
Mười, tỉnh Đồng Tháp  

 
(511)   Nhóm 31: Hạt sen, ngó sen. 

 

(210) 4-2012-18006 (220) 15.08.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Tập đoàn VINGROUP - Công ty 
CP   (VN) 
191 phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ, dịch vụ bán lẻ, đại lý mua bán và ký gửi hàng hóa các 

mặt hàng công nghiệp (máy điều khiển tự động), hàng nông nghiệp (lúa, gạo), vật liệu 
xây dựng, phương tiện vận tải, hàng điện tử (ti-vi, loa, đài), thiết bị tin học, hàng điện lạnh 
(điều hoà, tủ lạnh), hàng điện dân dụng (quạt điện, máy giặt, bàn là), thiết bị tự động hoá 
(thiết bị điều khiển, áp-tô-mát), thiết bị bảo vệ phòng chống trộm tự động, hàng nông sản 
(lúa, gạo), lâm sản (gỗ) và thuỷ hải sản; quảng cáo; cho thuê biển quảng cáo; kinh doanh 
thương mại điện tử (mua bán trên internet) các mặt hàng, cụ thể: hàng công nghiệp (máy 
điều khiển tự động), hàng nông nghiệp (lúa, gạo), vật liệu xây dựng, phương tiện vận tải, 
hàng điện tử (ti-vi, loa, đài), thiết bị tin học, hàng điện lạnh (điều hoà, tủ lạnh), hàng điện 
dân dụng (quạt điện, máy giặt, bàn là), thiết bị tự động hoá (thiết bị điều khiển, áp-tô-
mát), thiết bị bảo vệ phòng chống trộm tự động, hàng nông sản (lúa, gạo), lâm sản (gỗ) và 
thuỷ hải sản. 

 
Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; sàn bất động sản; môi giới bất động sản; dịch vụ 
mua và bán bất động sản; quản lý bất động sản, tòa nhà căn hộ, văn phòng và khu mua 
sắm (bất động sản); dịch vụ cho thuê bất động sản, văn phòng, cửa hàng (bất động sản), 
gian hàng (bất động sản), quầy hàng (bất động sản) và nhà ở. 

 
 

(210) 4-2012-18010 (220) 15.08.2012 
  (441) 25.01.2013 
(300) 2012-043466 31.05.2012 JP 

(731) NINTENDO CO., LTD.   (JP) 
11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-
ku, Kyoto, Japan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính cho phép cung cấp các phương tiện truyền thông điện tử 
hoặc thông tin điện tử bằng cách tải lên, đăng, hiển thị, trưng bày, gắn thẻ, tạo nhật ký 
trực tuyến, chia sẻ trực tuyến, và những cách khác thông qua Internet hoặc các mạng 
truyền thông khác; phần mềm máy tính cho mạng xã hội; chương trình máy tính cho thiết 
bị chơi trò chơi có hình ảnh của người tiêu dùng; mạch điện tử, đĩa từ, đĩa quang, đĩa 
quang từ, băng từ, thẻ ROM, hộp chứa (cartridge) bộ nhớ ROM, đĩa CD-ROM, đĩa DVD-
ROM lưu trữ chương trình máy tính dùng cho thiết bị chơi trò chơi có hình ảnh của người 
tiêu dùng; phương tiện truyền thông lưu trữ chương trình máy tính dùng cho thiết bị chơi 
trò chơi có hình ảnh của người tiêu dùng; chương trình máy tính dùng cho thiết bị chơi trò 
chơi có hình ảnh cầm tay với màn hình tinh thể lỏng; mạch điện tử, đĩa từ, đĩa quang, đĩa 
quang từ, băng từ, thẻ ROM, hộp chứa (cartridge) bộ nhớ ROM, đĩa CD- ROM, đĩa DVD-
ROM lưu trữ chương trình máy tính dùng cho thiết bị chơi trò chơi có hình ảnh cầm tay 
với màn hình tinh thể lỏng; phương tiện lưu trữ chương trình máy tính dùng cho thiết bị 
chơi trò chơi có hình ảnh cầm tay với màn hình tinh thể lỏng; chương trình cho các máy 
chơi trò chơi có hình ảnh vận hành bằng tiền xu; mạch điện tử, đĩa từ, đĩa quang, đĩa 
quang từ, băng từ, thẻ ROM, hộp chứa (cartridge) bộ nhớ ROM, đĩa CD-ROM, đĩa DVD-
ROM lưu trữ chương trình máy tính dùng cho máy chơi trò chơi có hình ảnh vận hành 
bằng tiền xu; phương tiện lưu trữ chương trình máy tính dùng cho máy chơi trò chơi có 
hình ảnh vận hành bằng tiền xu; chương trình máy tính có thể tải xuống (trên Internet) 
hoặc cài đặt và dữ liệu dùng cho thiết bị chơi trò chơi có hình ảnh của người tiêu dùng; 
chương trình máy tính có thể tải xuống (trên Internet) hoặc cài đặt và dữ liệu dùng cho 
máy chơi trò chơi có hình ảnh vận hành bằng tiền xu; chương trình máy tính có thể tải 
xuống (trên Internet) hoặc cài đặt và dữ liệu dùng cho thiết bị chơi trò chơi có hình ảnh 
với màn hình tinh thể lỏng; chương trình máy tính có thể tải xuống (trên Internet) hoặc cài 
đặt và dữ liệu dùng cho máy tính; máy tính, chương trình máy tính; chương trình máy tính 
có thể tải xuống được; mạch điện tử, đĩa từ, đĩa quang, đĩa quang từ, băng từ, thẻ ROM, 
hộp chứa (cartridge) bộ nhớ ROM, đĩa CD-ROM, đĩa DVD-ROM lưu trữ chương trình 
dùng cho máy tính; phương tiện lưu trữ lưu trữ chương trình cho máy tính; chương trình 
chơi trò chơi dùng cho điện thoại đi động; thiết bị điện tử, linh kiện điện tử và phụ tùng 
của linh kiện điện tử; điện thoại đi động; phụ tùng và bộ phận cửa điện thoại di động; dây 
đeo điện thoại di động; thiết bị máy móc và thiết bị viễn thông; đĩa compact đã được ghi; 
đĩa ghi các bài hát dùng cho máy hát quay đĩa; máy đánh nhịp; mạch điện tử và đĩa CD-
ROM ghi lại các chương trình biểu diễn tự động dung cho nhạc cụ điện tử; tệp âm nhạc có 
thể tải xuống được; phim phơi sáng dùng cho máy quay phim; phim dương bản phơi sáng; 
giá lắp phim dương bản; tệp hình ảnh có thể tải xuống được; băng có hình ảnh và đĩa có 
hình ảnh đã được ghi sẵn; xuất bản phẩm điện tử (tải xuống được). 

 
Nhóm 28: Máy chơi trò chơi có hình ảnh dùng cho người tiêu dùng; bộ điều chỉnh, cần 
điều khiển và thẻ nhớ dùng cho máy chơi trò chơi có hình ảnh dùng cho người tiêu dùng; 
bộ phận và linh kiện của máy chơi trò chơi có hình ảnh dùng cho người tiêu dùng; máy 
chơi trò chơi có hình ảnh vận hành bằng tiền xu; bộ phận và linh kiện của máy chơi trò 
chơi có hình ảnh vận hành bằng tiền xu; đồ chơi dùng cho trò chơi bài lá và các đồ kèm 
theo chúng; thiết bị trò chơi điện tử cầm tay với màn hình tinh thể lỏng, bộ phận và linh 
kiện dùng cho trò chơi điện tử cầm tay có màn hình tinh thể lỏng; đồ chơi; búp bê; trò 
chơi chuyển động; quân bài lá của Nhật Bản (Utagaruta); môn cờ Nhật Bản (trò chơi 
Shogi); trò chơi bài và các đồ dùng kèm theo chúng; trò chơi xúc xắc; trò chơi xúc xắc 
kiểu Nhật (sugoroku); cốc gieo quân xúc xắc; cờ đam của Trung Quốc; trò chơi cờ; quân 
cờ đam (bộ cờ đam); thiết bị trò chơi dùng để chơi trò ảo thuật, cờ đôminô; quân bài lá 
dùng để chơi bài; quân bài lá kiểu Nhật (Hanafuda); trò chơi bài mạt chược; máy và thiết 
bị chơi trò chơi (không dùng với máy thu hình); dụng cụ chơi trò bi-a; dụng cụ thể thao. 
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Nhóm 35: Quản lý và điều hành việc kinh doanh các trang mạng xã hội;  đại lý kí kết hợp 
đồng mua bán hàng hóa; dịch vụ quảng cảo; quảng cáo bằng hình ảnh động; cung cấp 
không gian quảng cáo trên Internet; phát hành thẻ tích điểm thưởng (thẻ dành cho khách 
hàng trung thành); xúc tiến bán hàng hóa và dịch vụ cho người khác thông qua phát hành 
phiếu mua hàng; dịch vụ cung cấp giải thưởng, cuộc thi đố, rút thăm, câu hỏi, trò chơi để 
xúc tiến bán hàng; phát hành phiếu giảm giá để khuyến mại; cho thuê tài liệu quảng cáo 
bán hàng; tư vấn doanh nghiệp hoặc phân tích quản lý doanh nghiệp; nghiên cứu thị 
trường; cung cấp thông tin liên quan đến doanh số bán hàng thương mại; dịch vụ bán lẻ 
hoặc dịch vụ bán buôn đồ thể thao; dịch vụ bán lẻ hoặc dịch vụ bán buôn đồ chơi, búp bê, 
máy và thiết bị chơi trò chơi; cung cấp thông tin về các cửa hàng bán lẻ bằng cách sử 
dụng mạng lưới truyền thông; tổ chức hoặc quản lý triển lãm trực tuyến cho mục đích 
thương mại và quảng cáo; triển lãm hàng hóa để bán hàng trực tuyến; sắp xếp; tiến hành 
và tổ chức trưng bày hàng hóa trực tuyến để xúc tiến bán hàng hóa hoặc dịch vụ; cung cấp 
thông tin về bài viết liên quan đến kinh doanh/quảng cáo trên báo; cung cấp thông tin về 
bài viết liên quan đến kinh doanh/quảng cáo trên tạp chí. 

 

Nhóm 38: Cung cấp phòng nói chuyện trực tuyến dành cho người sử dụng mạng xã hội; 
truyền dẫn và chuyển đổi tin nhắn, hình ảnh, âm thanh và dữ liệu khác thông qua mạng 
liên lạc máy tính; phát thanh truyền hình bằng cách tải lên, đăng, hiển thị, gắn thẻ, truyền 
tải bằng máy tính dữ liệu, âm thanh, hình ảnh và thông tin điện tử; dịch vụ bảng thông báo 
điện tử (dịch vụ viễn thông) và cung cấp báo thông tin trên bảng thông báo điện tử; dịch 
vụ liên lạc bằng thiết bị chơi trò chơi có hình ảnh của ngươi tiêu dùng; cung cấp thông tin 
liên lạc bằng thiết bị chơi trò chơi có hình ảnh của người tiêu dùng; dịch vụ liên lạc bằng 
máy chơi trò chơi có hình ảnh vận hành bằng tiền xu; cung cấp thông tin liên lạc bằng 
máy chơi trò chơi có hình ảnh vận hành bằng tiền xu; dịch vụ liên lạc bằng máy chơi trò 
chơi cầm tay có màn hình tinh thể lỏng; cung cấp thông tin liên lạc bằng máy chơi trò 
chơi cầm tay có màn hình tinh thể lỏng; dịch vụ liên lạc bằng điện thoại di động, cung cấp 
thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; dịch vụ liên lạc bằng tin nhắn và hình ảnh 
thông qua sử dụng máy tính; dịch vụ viễn thông (không phải phát thanh truyền hình); 
cung cấp thông tin về chương trình phát thanh truyền hình; phát thanh truyền hình; hãng 
thông tấn; cho thuê thiết bị viễn thông bao gồm cả điện thoại và máy fax; cung cấp quyền 
truy cập vào cơ sở dữ liệu máy tính; 

 

Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí, cụ thể là: cung cấp hình ảnh thông qua phương tiện 
liên lạc bằng thiết bị chơi trò chơi cầm tay có màn hình tinh thể lỏng, cung cấp hình ảnh 
thông qua phương tiện liên lạc bằng máy chơi trò chơi có hình ảnh vận hành bằng tiền xu; 
cung cấp hình ảnh thông qua phương tiện liên lạc bằng thiết bị chơi trò chơi có hình ảnh 
dành cho người tiêu dùng; cung cấp hình ảnh thông qua các phương tiện liên lạc bằng 
điện thoại di động; cung cấp hình ảnh thông qua phương tiện thông tin liên lạc; cung cấp 
tranh ảnh thông qua phương tiện liên lạc bằng thiết bị chơi trò chơi cầm tay có màn hình 
tinh thể lỏng; cung cấp tranh ảnh thông qua phương tiện liên lạc bằng máy chơi trò chơi 
có hình ảnh vận hành bằng tiền xu; cung cấp tranh ảnh thông qua phương tiện liên lạc 
bằng thiết bị chơi trò chơi có hình ảnh dành cho người tiêu dùng; cung cấp tranh ảnh 
thông qua các phương tiện liên lạc bằng điện thoại di động; cung cấp tranh ảnh thông qua 
phương tiện thông tin liên lạc; cung cấp các bộ phim thông qua phương tiện liên lạc bằng 
thiết bị chơi trò chơi cầm tay có màn hình tinh thể lỏng; cung cấp các bộ phim thông qua 
phương tiện liên lạc bằng máy chơi trò chơi có hình ảnh vận hành bằng tiền xu; cung cấp 
các bộ phim thông qua phương tiện liên lạc bằng thiết bị chơi trò chơi có hình ảnh dành 
cho người tiêu dùng; cung cấp các bộ phim thông qua các phương tiện liên lạc bằng điện 
thoại di động; cung cấp các bộ phim thông qua phương tiện thông tin liên lạc; cung cấp 
các bản nhạc và âm thanh thông qua phương tiện liên lạc bằng thiết bị chơi trò chơi cầm 
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tay có màn hình tinh thể lỏng; cung cấp các bản nhạc và âm thanh thông qua phương tiện 
liên lạc bằng máy chơi trò chơi có hình ảnh vận hành bằng tiền xu; cung cấp các bản nhạc 
và âm thanh thông qua phương tiện liên lạc bằng thiết bị chơi trò chơi có hình ảnh dành 
cho người tiêu dùng; cung cấp các bản nhạc và âm thanh thông qua các phương tiện liên 
lạc bằng điện thoại di động; cung cấp các bản nhạc và âm thanh thông qua các phương 
tiện thông tin liên lạc; tổ chức, quản lý hoặc sắp xếp các trò chơi có hình ảnh; cung cấp 
các trò chơi thông qua phương tiện liên lạc bằng thiết bị chơi trò chơi cầm tay có màn 
hình tinh thể lỏng; cung cấp các trò chơi thông qua phương tiện liên lạc bằng máy chơi trò 
chơi trong nhà có mái vòm; cung cấp trò chơi thông qua phương tiện liên lạc bằng thiết bị 
chơi trò chơi dành cho người tiêu dùng; cung cấp trò chơi thông qua các phương tiện liên 
lạc bằng điện thoại di động; cung cấp các trò chơi thông qua các phương tiện thông tin 
liên lạc; cung cấp các trò chơi dùng cho thiết bị chơi trò chơi có hình ảnh dành cho người 
tiêu dùng; cung cấp các trò chơi dùng cho thiết bị chơi trò chơi cầm tay có màn hình tinh 
thể lỏng; cung cấp các trò chơi dùng cho máy chơi trò chơi có hình ảnh vận hành bằng 
tiền xu; cung cấp các trò chơi dùng cho điện thoại di động; cho thuê phương tiện lưu trữ, 
lưu trữ chương trình dùng cho thiết bị chơi trò chơi có hình ảnh dùng cho người tiêu dùng; 
cho thuê phương tiện lưu trữ, lưu trữ chương trình dùng cho thiết bị chơi trò chơi cầm tay 
có màn hình tinh thể lỏng; cho thuê phương tiện lưu trữ, lưu trữ chương trình dùng cho 
máy chơi trò chơi có hình ảnh vận hành bằng tiền xu; cho thuê phương tiện lưu trữ, lưu trữ 
chương trình dùng cho cho điện thoại di động; cho thuê thiết bị chơi trò chơi có hình ảnh 
dùng cho người tiêu dùng và máy chơi trò chơi có hình ảnh vận hành bằng tiền xu; cho 
thuê thiết bị chơi trò chơi cầm tay có màn hình tinh thể lỏng; cung cấp ấn phẩm điện tử 
qua mạng thông tin liên lạc; cung cấp ấn phẩm điện tử  (không tải được). 

 
Nhóm 42: Cho thuê của vùng lưu trữ trên máy chủ để sử dụng trong các mạng xã hội để 
tương tác giữa người sử dụng trên Internet; cung cấp chương trình cho các thông tin tuy 
chỉnh trên trang web được xác định bởi người sử dụng và hồ sơ, thông tin cá nhân; cho 
thuê không gian lưu trữ trang web trên máy tính chủ cho mạng xã hội để tương tác giữa 
người sử dụng trên Internet; tạo lập hoặc duy trì các trang web mạng xã hội; cung cấp các 
công cụ tìm kiếm để tìm kiếm các trang web mạng xã hội cho thuê thời gian truy cập vào 
các trang web mạng xã hội, cơ sở dữ liệu máy tính, phòng trò chuyện trực tuyến, diễn đàn 
điện tử, trang chủ hoặc mạng máy tính và cung cấp báo thông tin trên các phương tiện 
này; thiết kế hệ thống máy tính và thiết kế đồ họa; thiết kế phần cứng máy tính dùng để 
chơi trò chơi trên máy tính; thiết kế, lập trình hoặc duy trì các chương trình dùng cho thiết 
bị chơi trò chơi có hình ảnh dùng cho người tiêu dùng; tư vấn và cung cấp thông tin về 
việc thiết kế, lập trình hoặc duy trì chương trình dùng cho thiết bị chơi trò chơi có hình 
ảnh dùng cho người tiêu dùng; thiết kế, lập trình hoặc duy trì chương trình dùng cho thiết 
bị chơi trò chơi cầm tay có màn hình tinh thể lỏng; tư vấn và cung cấp thông tin về việc 
thiết kế, lập trình hoặc duy trì chương trình dùng cho thiết bị chơi trò chơi cầm tay có màn 
hình tinh thể lỏng; thiết kế, lập trình hoặc duy trì chương trình dùng cho máy chơi trò chơi 
có hình ảnh tại các khu nhà có mái vòm; tư vấn và cung cấp thông tin về việc thiết kế, lập 
trình hoặc duy trì chương trình dùng cho máy chơi trò chơi có hình ảnh tại các khu nhà có 
mái vòm; thiết kế, lập trình hoặc duy trì chương trình dùng cho điện thoại di động; tư vấn 
và cung cấp thông tin về việc thiết kế, lập trình hoặc duy trì chương trình dùng cho điện 
thoại di động; tạo mới hoặc duy trì các trang web; thiết kế phần mềm máy tính, lập trình 
hoặc duy trì phần mềm máy tính; tư vấn về kỹ thuật liên quan đến vận hành hoặc thao tác 
máy tính, ô tô và các máy móc khác đòi hỏi người thao tác phải có kiến thức, kỹ năng 
hoặc có kinh nghiệm để đáp ứng độ chính xác trong quá trình vận hành chúng; cho thuê 
máy vi tính; cung cấp chương trình máy tính để xử lý hình ảnh và cung cấp thông tin theo 
đó; cung cấp chương trình máy tính để tạo ra, chỉnh sửa hoặc xử lý hình ảnh, tranh minh 
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họa, văn bản và bản phác thảo; cung cấp chương trình máy tính để truy cập bảng thông 
báo điện tử trên internet; cung cấp các chương trình máy tính, cho thuê vùng lưu trữ trên 
máy chủ và cung cấp thông tin trên đó. 

 

Nhóm 45: Cung cấp thông tin cá nhân chẳng hạn như hồ sơ cá nhân và nhật ký bằng bản 
tin điện tử trên Internet; cung cấp thông tin kết bạn và giới thiệu bạn bè cho người sử dụng 
mạng xã hội thông qua các trang web trên Internet; giới thiệu bạn bè cho những người 
muốn kết bạn trên Internet; cung cấp thông tin về vị trí thực tế của một người thông qua 
hệ thống định vị toàn cầu (GPS) của điện thoại di động; cung cấp thông tin về thời trang 
cung cấp thông tin bản đồ thông qua mạng liên lạc bao gồm Internet; cung cấp thông tin 
để kết bạn và giới thiệu bạn qua mạng liên lạc bao gồm Internet; bói toán thông qua mạng 
liên lạc bao gồm Internet; cung cấp thông tin về bói toán thông qua mạng liên lạc bao 
gồm Internet. 

 
 

(210) 4-2012-18015 (220) 15.08.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất -
thương mại Hiệp Phước V.N  (VN)
Tổ 4, ấp Trung Viết, xã Phước Hiệp, 
huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Tăng phô. 
 

Nhóm 11:  Máng đèn.  
 
 

(210) 4-2012-18018 (220) 15.08.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) KABUSHIKI KAISHA XEBEC 
TECHNOLOGY D/B/A XEBEC 
TECHNOLOGY CO., LTD.   (JP) 
4-3-3, Koujimachi, Chiyoda-ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 08: Dây da liếc dao cạo; dụng cụ mài bằng thép; đá mài; dụng cụ cầm tay có lưỡi 
cắt, dụng cụ cầm tay có mũi nhọn (không phải là gươm, kiếm, lưỡi lê); dụng cụ cầm tay 
(thao tác thủ công). 

 
 

(210) 4-2012-18070 (220) 15.08.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) NIBONG TEBAL PAPER MILL SDN. 
BHD.    (MY) 
No. 886, Jalan Bandar Baru, Sungai 
Kecil, 14300 Nibong Tebal, S.P.S. Pulau 
Pinang, Malaysia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Bông; bông  tăm, bông que, bông quả/bông cuộn, bông dùng cho mặt và bông 
tẩy trang; tất cá các sản phẩm này đều dùng cho mục đích mỹ phẩm; tất cả thuộc nhóm 03. 

 
 

(210) 4-2012-18071 (220) 15.08.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) NIBONG TEBAL PAPER MILL SDN. 
BHD.    (MY) 
No. 886, Jalan Bandar Baru, Sungai 
Kecil, 14300 Nibong Tebal, S.P.S. Pulau 
Pinang, Malaysia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Bông,  bông tăm, bông que, bông quả/bông cuộn, bông dùng cho mặt và bông 
tẩy trang; tất cả các sản phẩm này đều dùng cho mục đích mỹ phẩm; tất cả thuộc nhóm 03 

 
 

(210) 4-2012-18148 (220) 16.08.2012 
 (441) 25.01.2013 

(531) 6.1.2; 26.1.1; 3.7.16 
(591) Xanh ngọc, xanh dương sẫm, vàng, trắng

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất vật 
liệu xây dựng Kiên Giang  (VN)
Số 218 tổ 1, ấp Hòn Sóc, xã Thổ Sơn, 
huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang  

 

(511)   Nhóm 19: Đá; sỏi; cát. 
 
 

(210) 4-2012-18162 (220) 16.08.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) THORLEY INDUSTRIES LLC.   (US) 
DBA 4moms, 40 24th Street, 3rd Floor, 
Pittsburgh, PA 15222, United States of 
America 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị theo dõi em bé (thiết bị theo dõi, dùng điện); bộ bấm giờ điện tử dùng 
trong khi huấn luyện trẻ nhỏ đi ngủ và ngủ suốt đêm.  

 
 

(210) 4-2012-18165 (220) 16.08.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) THORLEY INDUSTRIES LLC.   (US) 
DBA 4moms, 40 24th Street, 3rd Floor, 
Pittsburgh, PA 15222, United States of 
America 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 
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(511)   Nhóm 18: Địu trẻ em. 
 

Nhóm 20: Ghế rung cho em bé và trẻ sơ sinh; ghế và nôi chạy bằng điện và được lập trình 
để chuyển động theo nhiều hướng để dỗ dành và vui chơi cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ; xe cũi 
đẩy; cũi làm sân chơi cho trẻ nhỏ; nôi cho trẻ em; nôi có mui bằng mây đan; giường cho 
trẻ em; giường cũi; ghế cao cho bé ngồi ăn, phụ kiện ghế cao cho bé ngồi ăn, cụ thể là 
đệm ghế, miệng chống tràn và thanh đồ chơi được gắn vào liền vào ghế; khung tập đi cho 
trẻ em; bàn thay tã lót cho trẻ, tủ và hòm, giá để sách, bàn để đầu giường; giường 
tầng;hộp làm từ gỗ hoặc nhựa dùng để đựng đồ chơi; ghế bập bênh, đồ vật trang trí (lưu 
động), đồ che cửa sổ, cụ thể là mành che nắng trong nhà (đồ nội thất), diềm (bộ phần của 
rèm cửa sổ), mành che cửa chớp trong nhà, mành che ngang và mành che dọc (đồ nội 
thất). 

 
 

(210) 4-2012-18166 (220) 16.08.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) THORLEY INDUSTRIES LLC.   (US) 
DBA 4moms, 40 24th Street, 3rd Floor, 
Pittsburgh, PA 15222, United States of 
America 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 21: Chậu tắm cho trẻ em và phụ kiện tắm, cụ thể là vỏ bọc an toàn cho vòi tắm có 

gắn cảm ứng đo nhiệt độ nước tắm và thiết bị hiển thị; đĩa đựng đồ ăn cho trẻ em; bình 
uống nước và bình tập uống; cốc uống nước chống tràn; bình giữ nhiệt không dùng điện, ủ 
bình sữa, cọ làm sạch bình sữa và núm vú; bao bọc bình; giá để bình trẻ em; phễu và cái 
lọc của bình, hộp, lọ và đồ đựng đồ ăn trẻ em; giá đựng đồ ăn trẻ em có hình vòng xoay; 
thùng đựng tã rỗng; đồ chứa đựng gia dụng để đựng tã lót và giấy lau của trẻ em; thùng 
đựng rác của phòng trẻ em; bô trẻ em.  

 
 

(210) 4-2012-18167 (220) 16.08.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) THORLEY INDUSTRIES LLC.  (US) 
DBA 4moms, 40 24th street, 3 rd Floor, 
Pittsburgh, PA 15222, United States of 
America 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 28: Cái đu trẻ em; phụ kiện cho cái đu trẻ em đặc biệt thích hợp dùng cho đu trẻ 

em, cụ thể là miếng đệm ngồi, gối tựa cổ và đầu, võng, vải bọc và lưới bọc được gắn với 
nôi; ghế đu nhún cho trẻ em treo ở cửa; đồ chơi đa chức năng của trẻ em; lúc lắc của em 
bé; đồ chơi khi tắm của trẻ em; lều đồ chơi đi động và đồ chơi đi kèm; búp bê; đồ đạc và 
phụ kiện của búp bê; đồ chơi bằng nhung; đồ chơi vặn dây cót; đồ chơi phát nhạc; đồ chơi 
đố chữ cho trẻ em; đồ chơi keo và đẩy và con rối; quầy hoạt động vui chơi (trong phòng 
hoặc góc chơi) của trẻ em.  
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(210) 4-2012-18266 (220) 17.08.2012 
 (441) 25.01.2013 

(531) 25.7.25; 3.1.1; A3.1.22 
(731) BRITISH AMERICAN TOBACCO 

(BRANDS) LIMITED   (GB) 
Globe House, 4 Temple Place, London, 
WC2R 2PG, United Kingdom  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; các sản phẩm thuốc lá cụ thể là thuốc lá để hút, thuốc 
lá sợi, thuốc lá để nhai, thuốc lá cuốn từ lá thuốc lá, thuốc lá để hít; vật dụng cho người 
hút thuốc cụ thể là hộp đựng thuốc lá không bằng kim loại quý, gạt tàn thuốc lá không 
bằng kim loại quý, tẩu hút thuốc lá không bằng kim loại quý; bật lửa dùng cho người hút 
thuốc lá, diêm. 

 
 

(210) 4-2012-18322 (220) 20.08.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 3.7.11; 3.7.16; 5.7.3 
(591) Trắng, xanh lá cây, cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Khang Thông  (VN) 
67 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; quản lý kinh doanh công việc biểu 
diễn của nghệ sỹ, giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm, dịch vụ quảng cáo trực tuyến 
trên mạng máy tính; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; cho thuê 
thời gian quảng cáo trên các phương tiện truyền thông; quảng cáo trên truyền hình. 

 

Nhóm 39: Vận chuyển bằng xe cấp cứu; cho thuê tàu thuyền; vận tải bằng tàu thuyền, vận 
chuyển bằng xe buýt; cho thuê xe, vận tải bằng ôtô; cho thuê bãi đỗ xe; vận chuyển hành 
khách; vận tải bằng du thuyền, vận tải đường sông; cứu nạn dưới nước; cứu hộ dưới nước, 
vận tải bằng xe điện, vận tải bằng taxi; vận tải, cho thuê xe chứa hàng. 

 

Nhóm 41: Công viên vui chơi giải trí, dịch vụ giải trí, sắp xếp và tiến hành buổi hòa nhạc; 
dịch vụ tổ chức và điều khiển buổi hòa nhạc, dịch vụ đặt chỗ cho buổi biểu diễn, dịch vụ 
giới thiệu phim; rạp xiếc; dịch vụ ảnh kỹ thuật số; dịch vụ lồng tiếng, dịch vụ lồng nhạc; 
biên tập băng hình; dàn dựng băng hình, dịch vụ hoạt náo viên; dịch vụ làm trò tiêu khiển; 
sản xuất phim; hãng phim; thông tin về giải trí tiêu khiển; trình diễn các buổi biểu diễn 
trực tiếp; chụp ảnh dưới dạng vi phim; dịch vụ người mẫu cho các nghệ sĩ; cho thuê máy 
chiếu phim và phụ tùng của máy chiếu; dịch vụ trường quay; giới thiệu phim trình chiếu; 
dịch vụ sáng tác nhạc; dịch vụ viết bản phối khí âm nhạc; nhà hát, ca múa nhạc; câu lạc 
bộ khiêu vũ hoặc giải trí ban đêm; hộp đêm khiêu vũ hoặc giải trí. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê, quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cắm trại 
ngày nghỉ [lưu trú tạm thời], căng tin; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 
thực hiện. nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán rượu nho. 
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(210) 4-2012-18330 (220) 20.08.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại Khánh An  (VN) 
Km 7, quốc lộ 10, xã Khánh An, huyện 
Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 

(511)   Nhóm 05: Chất phụ gia cho thức ăn gia súc không dùng trong ngành y. 
 

Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc; thức ăn cho vật nuôi; thức ăn cho gia cầm; thức ăn cho 
thuỷ hải sản; thực phẩm cho động vật. 

 
 

(210) 4-2012-18331 (220) 20.08.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại Khánh An    (VN) 
Km 7, quốc lộ 10, xã Khánh An, huyện 
Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 

(511)   Nhóm 05: Chất phụ gia cho thức ăn gia súc không dùng trong ngành y. 
 

Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc; thức ăn cho vật nuôi; thức ăn cho gia cầm; thức ăn cho 
thuỷ hải sản; thực phẩm cho động vật. 

 
 

(210) 4-2012-18332 (220) 20.08.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại Khánh An    (VN) 
Km 7, quốc lộ 10, xã Khánh An, huyện 
Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 

(511)   Nhóm 05: Chất phụ gia cho thức ăn gia súc không dùng trong ngành y. 
 

Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc; thức ăn cho vật nuôi; thức ăn cho gia cầm; thức ăn cho 
thuỷ hải sản; thực phẩm cho động vật. 

 
 

(210) 4-2012-18405 (220) 21.08.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 7.3.11; 7.1.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Thương mại -
Diệt mối Khử trùng Hà Nội  (VN)
Số 251 A, phố Văn Chương, phường Văn 
Chương, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  
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(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt côn trùng gây hại: ruồi, muỗi, kiến, gián, mối; chế phẩm và chất để 
diệt động vật có hại; chế phẩm diệt chuột; chất diệt trùng; thuốc diệt động vật có hại bằng 
cách xông có dạng viên hoặc thanh thuốc xua côn trùng; keo dính để bắt côn trùng; giấy, 
tấm, miếng (đã được tẩm thuốc, keo để bắt côn trùng, chất diệt côn trùng dạng lỏng, keo 
dính chuột). 

 

Nhóm 37: Dịch vụ diệt mối; dịch vụ diệt côn trùng có hại; dịch vụ khử trùng; dịch vụ diệt 
trừ động vật có hại, tất cả không dùng cho mục đích nông nghiệp. 

 
 

(210) 4-2012-18426 (220) 21.08.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1; A26.11.12 
(591) Xanh nước biển, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Thiên Thuận 
Tường  (VN) 
Số 212, phố Bà Triệu, phường Lê Đại 
Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Máy phát điện; máy dùng cho sản xuất bơ sữa; máy giặt (chạy bằng điện); thiết 
bị cơ điện để làm đồ uống. 

 

Nhóm 08: Bàn là dùng điện. 
 

Nhóm 09: Máy tính; máy quay video; camera; máy cát-sét; máy in dùng cho máy tính; 
máy fax; thiết bị thu hình; điện thoại; máy ghi âm; thiết bị điều khiển từ xa; máy đọc mã 
vạch; công tắc điện. 

 

Nhóm 11: Thiết bị điều hoà không khí; thiết bị làm lạnh không khí; thiết bị làm sạch 
không khí; máy pha cà phê dùng điện; chảo rán dùng điện; máy khử mùi nhà bếp; máy 
làm khô không khí; máy sấy tóc; đèn điện; quạt gió; bình nước nóng cho nhà tắm; máy 
sưởi ấm; lò vi sóng (thiết bị nấu ăn); tủ lạnh; nồi áp xuất dùng điện; máy đun nước; quạt 
thông gió. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ siêu thị các loại hàng hoá như: lương thực, thực phẩm, đồ dệt may, đồ 
nội thất, thiết bị điện tử (âmly, loa, micro, tivi, đầu đĩa, dàn âm thanh, đầu kỹ thuật số), 
thiết bị điện lạnh (điều hoà, máy giặt, tủ đông, tủ mát, tủ lạnh), thiết bị gia dụng (bếp điện 
âm, bếp hồng ngoại, bếp từ, máy sấy quần áo, máy sấy tóc, máy sấy bát đĩa, cây nước 
nóng lạnh, máy lọc nước, máy phát điện, máy hút bụi, máy hút mùi, máy lọc không khí, 
máy phun ẩm, máy rửa bát, lò vi sóng, nồi cơm điện, máy bơm nước, đèn điện), thiết bị 
kỹ thuật số viễn thông (máy ảnh, điện thoại bàn, điện thoại di động), máy móc nông 
nghiệp; hãng xuất nhập khẩu; mua bán thiết bị văn phòng (máy fax, máy đếm tiền, máy 
in, máy scanner, máy chiếu, máy huỷ tài liệu, máy tính cá nhân); mua bán máy tính. 

 
Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê văn phòng (bất động 
sản); cho thuê căn hộ; dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản); quản lý toà nhà bất động sản. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hoà không khí; làm sạch toà nhà (bề mặt 
ngoài); làm sạch ngôi nhà bên trong; phá các công trình xây dựng; lắp đặt và sửa chữa 
thiết bị điện; phần cứng máy tính (lắp đặt bảo trì và sửa chữa). 
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Nhóm 39: Vận tải bằng ô tô; bãi đỗ xe; cho thuê xe; dịch vụ dọn nhà; cho thuê kho hàng 
(chứa đồ); dịch vụ giao hàng. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; căng tin; nhà nghỉ 
(du lịch); quán rượu nhỏ. 

 
 

(210) 4-2012-18427 (220) 21.08.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1; 21.3.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất thương
mại dịch vụ Phước An Khang (VN)
Số 5 Lê Đại, phường Phú Thọ Hòa, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo may sẵn.  
 
 

(210) 4-2012-18510 (220) 22.08.2012 
 (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2; 25.1.6; 25.1.5; 26.5.4; 20.5.25; 
20.5.1 

(591) Đen, xanh da trời, xanh lam, vàng nâu, 
trắng, đỏ tươi, vàng nhạt, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trung Thành (VN)
Số 2, đường Lĩnh Nam, phường Mai 
Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt lợn muối xông khói, nước canh thịt; dầu thực vật; thực phẩm được chế 
biến từ cá; trái cây được bảo quản, trái cây đóng hộp; dưa chuột bao tử   (đã qua sơ chế); 
thạch cho thực phẩm, nước rau ép dùng để nấu nướng; pa-tê gan; mỡ lợn cho thực phẩm; 
thịt; thực phẩm được chế biến từ thịt, củ hành đã được bảo quản; dưa muối, rau muối; xúc 
xích, lạp xưởng; chế phẩm để nấu xúp, chế phẩm để nấu canh, chế phẩm để nấu cháo; rau 
đã được bảo quản; rau đóng hộp; mứt gừng (mứt ướt); mứt nhão, mứt ướt; men sữa cho 
nấu ăn. 

 

Nhóm 30: Muối là gia vị, tương hạt cải, dấm nước sốt; tàu vị yểu (xì dầu, nước tương, 
magi), tương ớt, hương liệu cho thực phẩm; mù tạc, muối dùng để bảo quản thực phẩm; 
chất làm đặc dùng để nấu ăn; dung dịch để ngâm trái cây không phải là thuốc; gia vị(tất 
cả thuộc nhóm này).  

 
 

(210) 4-2012-18511 (220) 22.08.2012 
 (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2; 26.5.4; 25.1.6; 25.1.5; 20.5.25; 
20.5.1 

(591) Đen, xanh da trời, xanh lam, vàng nâu, 
trắng, đỏ tươi, vàng nhạt, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trung Thành (VN)
Số 2, đường Lĩnh Nam, phường Mai
Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 29: Thịt lợn muối xông khói, nước canh thịt; dầu thực vật; thực phẩm được chế 
biến từ cá; trái cây được bảo quản, trái cây đóng hộp; dưa chuột bao tử (đã qua sơ chế); 
thạch cho thực phẩm, nước rau ép dùng để nấu nướng; pa-tê gan; mỡ lợn cho thực phẩm; 
thịt; thực phẩm được chế biến từ thịt, củ hành đã được bảo quản; dưa muối, rau muối; xúc 
xích, lạp xưởng; chế phẩm để nấu xúp, chế phẩm để nấu canh, chế phẩm để nấu cháo; rau 
đã được bảo quản; rau đóng hộp; mứt gừng (mứt ướt); mứt nhão, mứt ướt, men sữa cho 
nấu ăn. 

 
Nhóm 30: Muối là gia vị, tương hạt cải, dấm nước sốt; tàu vị yểu (xì dầu, nước tương, 
magi), tương ớt, hương liệu; mù tạc, muối dùng để bảo quản thực phẩm; chất làm đặc 
dùng để nấu ăn; dung dịch để ngâm trái cây, không phải là thuốc; gia vị(tất cả thuộc 
nhóm này).  

 
 

(210) 4-2012-18532 (220) 22.08.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.1.5; 5.3.22; 5.3.20; 26.13.1 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây, xanh lá cây 

nhạt, vàng, đỏ đậm, tím nhạt 
(731) JUNG-HWA SHIN   (KR) 

#454-2 Cheolpa Ri Uiseong-eup, Gun, 
Gyeongbuk. Republic of Korea  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm tốt cho sức khỏe được chế biến trên cơ sở dầu lá thông.  
 
 

(210) 4-2012-18536 (220) 22.08.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2; 26.1.6 
(591) Xanh dương, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghiệp 
Đức Tín  (VN) 
6/16 khu phố 4, phường Tân Chánh Hiệp, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất  phụ gia cho nhiên liệu (dầu, than); hóa chất tẩy rửa dùng trong công 

nghiệp; chất xử lý nước.  
 

Nhóm 02: Chất chống ăn mòn kim loại 
 

Nhóm 07: Máy bơm, máy nén khí; máy thổi khí; máy phát điện.  
 

Nhóm 11: Lò hơi; nồi hơi; lò nước nóng; nồi nước nóng; lò dầu tải nhiệt; nồi dầu tải nhiệt; 
bộ trao đổi nhiệt; bơm nhiệt, thiết bị xử lý nước; thiết bị xử lý khói thải.  
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(210) 4-2012-18553 (220) 22.08.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 4.3.3; 1.15.5 
(591) Đen, đỏ, vàng, trắng 
(731) MOVING ALONG PTY. LTD.   (GB) 

PO BOX 125 North Beach WA 6020  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 
& TRAN CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng cho chế độ ăn kiêng cho mục đích y tế: chất bổ sung 

vitamin; vitamin.  
 

Nhóm 09: Phần mềm máy tính, ghi sẵn; vật mang dữ liệu từ tính; vật mang dữ liệu quang 
học; thẻ thông minh (thẻ tích hợp); đĩa compắc (nghe -nhìn); máy thu thanh và thu hình; 
thiết bị truyền phát âm thanh; máy quay phim; máy ảnh (chụp ảnh); phim điện ảnh đã 
phơi sáng; nhạc chuông có thể tải về được dùng cho điện thoại di động; tệp tin âm nhạc có 
thể tải về được; tệp âm nhạc có thể tải về được; tệp tin hình ảnh có thể tải về được; xuất 
bản phẩm điện tử có thể tải xuống được; chương trình máy vi tính (phần mềm có thể tải 
xuống được); chương trình trò choi máy tính; phim hoạt hình; băng viđêô. 

 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; trang phục dệt kim; găng tay (trang phục); 
khăn quàng cổ; ca vát, thắt lưng (trang phục); bộ quần áo tắm; quần áo thể dục.  

 
Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; bia; đồ uống có ga; nước uống đóng chai (không cho 
mục đích y tế); nước khoáng (đồ uống); nước (đồ uống); nước ngọt (đồ uống); đồ uống 
thể thao (không có thuốc);nước uống trái cây; nước ép trái cây; xi rô dùng làm đồ uống; 
bột xi rô dùng cho đồ uống. 

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu mạnh có cồn (bao gồm nhưng không chỉ giới 
hạn ở rượu Vodka. Cognac, Whiskey, Rum). 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí bao gồm chương trình truyền hình đang phát trong lĩnh vực thể 
thao, quyền Anh và võ thuật tổng hợp và các chương trình sân khấu và buổi biển diễn trực 
tiếp và được ghi sẵn trình chiếu võ thuật tổng hợp và/hoặc vận động viên võ thuật tổng 
hợp; chương trình trên truyền hình bao gồm hệ thống truyền hình giải trí miễn phí qua 
ăng-ten, truyền hình giải trí qua cáp và trả tiền cho mỗi lần xem; chương trình giải trí phát 
thanh bằng ra-đi-ô; chương trình giải trí trực tuyến; chương trình giải trí qua mạng không 
dây; chương trình giải trí trên điện thoại, bao gồm cả dịch vụ giãi trí dưới dạng tạo đoạn 
video, tải âm thanh và/hoặc video, trò chơi, nhạc chuông, âm nhạc, mẫu hiển thị và blog 
thương hiệu cho người sử dụng điện thoại đi động; các dịch vụ giải trí; chương trình giải 
trí trực tiếp và được ghi sẵn về quá trình triển khai, tổ chức, thực hiện và/hoặc sản xuất 
trình chiếu các môn thể thao, võ thuật tổng hợp, vận động viên và/hoặc người mẫu; sản 
xuất chương trình giải trí để phân phối thông qua phương tiện bất kỳ bao gồm truyền 
hình, cáp, vệ tinh, phương tiện truyền thông được ghi sẵn, phương tiện điện tử và mạng 
lưới truyền thông toàn cầu, các buổi biểu diễn, sự kiện, chương trình, ghi âm thanh 
và/hoặc hình ảnh, chương trình phát thanh qua ra-đi-ô, chương trình trên truyền hình, 
chương trình tương tác, chương trình tin tức, hình ảnh động, phim ảnh và/hoặc phim hoạt 
hình; dịch vụ quản lý sự kiện đối với các sự kiện giải trí, sự kiện thể thao, sự kiện văn hóa 
và sự kiện giáo dục; trình chiếu các màn biểu diễn trực tiếp và được ghi sẵn; sắp xếp sự 
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xuất hiện trực tiếp của các cá nhân là các vận động viên võ thuật tổng hợp, các nhân vật 
nổi tiếng trong giới võ thuật tổng hợp và/hoặc người mẫu, sắp xếp sự xuất hiện của các cá 
nhân là các vận động viên võ thuật tổng hợp, các nhân vật nổi tiếng trong giới võ thuật 
tổng hợp và/hoặc người mẫu với mục đích phát thanh ghi trước bằng các phương tiện bất 
kỳ; tổ chức các cuộc thi, các trận đấu, các cuộc tìm hiểu, các triển lãm, hội chợ và chương 
trình biểu diễn để giải trí, cho thuê với mục đích giáo dục và/hoặc phân phối chương trình 
truyền hình, tài liệu cho chương trình truyền hình, chương trình phát thanh qua ra-đi-ô, tài 
liệu cho chương trình phát thanh qua ra-đi-ô, chương trình tin tức, hình ảnh động, phim 
ảnh, phim hoạt hình, phần mềm trò chơi, bản ghi âm và/hoặc phương tiện truyền thông 
được ghi sẵn bao gồm đĩa video kỹ thuật số, đĩa đa năng kỹ thuật số và băng ghi hình; cho 
thuê máy móc và thiết bị phục vụ các môn thể thao và/hoặc võ thuật tổng hợp; cung cấp 
phương tiện chức năng cho các môn thể thao, võ thuật tổng hợp, quá trình huấn luyện, thể 
dục thể hình, rèn luyện thể dục, thể chất và/hoặc giải trí; giáo dục thế chất: dạy thể dục 
thể hình; dịch vụ về trại võ thuật tổng hợp; hướng dẫn hướng nghiệp cho vận động viên võ 
thuật tổng hợp; cung cấp phương tiện chức năng cho việc chơi game, cá độ và/hoặc đánh 
bạc, cung cấp dịch vụ cho việc chơi game, cá độ và/hoặc đánh bạc; dịch vụ đặt chỗ cho 
buổi biểu diễn. 

 
 

(210) 4-2012-18575 (220) 22.08.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A1.1.5; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Cam, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thế giới mỹ phẩm Hoàn Vũ  
(VN) 
168-170 Trịnh Quang Nghị, phường 7, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm: sữa tắm trắng da, kem dưỡng trắng da toàn thân, kem bôi mặt dưỡng 
trắng da, kem tắm trắng sáng da, sữa rửa mặt dưỡng trắng da, ngăn ngừa mụn, nước hoa, 
kem làm thon gọn săn chắc toàn thân, kem chống nhăn giảm thâm vùng mắt, nước hoa 
hồng làm trắng da. 

 
 

(210) 4-2012-18576 (220) 22.08.2012 
  (441) 25.01.2013 

(591) Cam, đen (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thế giới mỹ phẩm Hoàn Vũ  
(VN) 
168-170 Trịnh Quang Nghị, phường 7, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm: sữa tắm trắng da, kem dưỡng trắng da toàn thân, kem bôi mặt dưỡng 

trắng da, kem tắm trắng sáng da, sữa rửa mặt dưỡng trắng da, ngăn ngừa mụn, nước hoa, 
kem làm thon gọn săn chắc toàn thân, kem chống nhăn giảm thâm vùng mắt, nước hoa 
hồng làm trắng da. 
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(210) 4-2012-18577 (220) 22.08.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A26.11.12; 5.5.19; A5.5.21; A5.5.20 
(591) Cam, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thế giới mỹ phẩm Hoàn Vũ  
(VN) 
168-170 Trịnh Quang Nghị, phường 7, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm: sữa tắm trắng da, kem dưỡng trắng da toàn thân, kem bôi mặt dưỡng 

trắng da, kem tắm trắng sáng da, sữa rửa mặt dưỡng trắng da, ngăn ngừa mụn, nước hoa, 
kem làm thon gọn săn chắc toàn thân, kem chống nhăn giảm thâm vùng mắt, nước hoa 
hồng làm trắng da. 

 
 

(210) 4-2012-18606 (220) 22.08.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 1.15.15; A25.7.21; 26.4.1; A26.11.8 
(591) Đỏ, trắng, xanh lam, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần phát triển 
phụ gia và sản phẩm Dầu Mỏ  
(VN) 
Khu công nghiệp tập trung vừa và nhỏ 
Phú Thị, huyện Gia Lâm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Dầu phanh.  
 

Nhóm 35: Mua bán dầu phanh.  
 
 

(210) 4-2012-18607 (220) 22.08.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2; 1.15.15; A25.7.21; 26.4.1 
(591) Đỏ, trắng, xanh lam, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần phát triển 
phụ gia và sản phẩm Dầu Mỏ  
(VN) 
Khu công nghiệp tập trung vừa và nhỏ 
Phú Thị, huyện Gia Lâm, thành phố Hà 
Nội   

 
(511)   Nhóm 01: Dầu phanh.   
 

Nhóm 35: Mua bán dầu phanh.  
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(210) 4-2012-18631 (220) 23.08.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2; 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ mô tô 
Siêu Việt  (VN) 
98/25 Trần Quang Cơ, phường Phú 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Phụ tùng xe máy: bộ mô tơ đề, bộ dây điện sườn, bộ điện, mô bin, thớt đề. 
 

Nhóm 12: Phao báo xăng (phụ tùng xe máy). 
 
 

(210) 4-2012-18632 (220) 23.08.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.2 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ mô tô 
Siêu Việt   (VN) 
98/25 Trần Quang Cơ, phường Phú 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Phụ tùng xe máy: bộ mô tơ đề, bộ dây điện sườn, bộ điện, mô bin, thớt đề. 
 

Nhóm 12: Phao báo xăng (phụ tùng xe máy). 
 
 

(210) 4-2012-18633 (220) 23.08.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ mô tô 
Siêu Việt  (VN) 
98/25 Trần Quang Cơ, phường Phú 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh   

 
(511)   Nhóm 09: Phụ tùng xe máy: bộ mô tơ đề, bộ dây điện sườn, bộ điện, mô bin, thớt đề. 
 

Nhóm 12: Phao báo xăng (phụ tùng xe máy). 
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(210) 4-2012-18634 (220) 23.08.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.2 
(591) Xanh lá, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ mô tô 
Siêu Việt   (VN) 
98/25 Trần Quang Cơ, phường Phú 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh   

 
(511)   Nhóm 09: Phụ tùng xe máy: bộ mô tơ đề, bộ dây điện sườn, bộ điện, mô bin, thớt đề.  
 

Nhóm 12: Phao báo xăng (phụ tùng xe máy). 
 
 

(210) 4-2012-18695 (220) 23.08.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.1; 26.4.2; 26.4.3; 26.11.1; 26.5.1; 
26.13.25 

(591) Xanh nước biển, da cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV Golden 
Alliance International 
Training   (VN) 
67 Nguyễn ảnh Thủ, phường Hiệp 
Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ xúc tiến thương mại, đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa, dịch vụ môi giới 

thương mại, dịch vụ xuất nhập khẩu, tổ chức hội chợ, dịch vụ thương mại điện tử, đại lý 
mua bán ký gửi hàng hoá bao gồm buôn bán máy móc, thiết bị giáo dục. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; cung cấp dịch vụ đào tạo dịch vụ giải trí, thể thao 
và các hoạt động văn hoá; xuất bản sách và báo; xuất bản sách và báo điện từ trực tuyến.  

 
 

(210) 4-2012-18737 (220) 23.08.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 3.1.6 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần kỹ thuật 
nhiệt Mèo Đen  (VN) 
Số 66/9 Hạ Long, phường 2, thành phố 
Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 
(511)   Nhóm 17: Vật liệu cách nhiệt dùng trong xây dựng.  
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(210) 4-2012-18748 (220) 23.08.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) ROTAM AGROCHEM 
INTERNATIONAL CO. LTD   (HK) 
7/F Cheung Tat Centre, 18 Cheung Lee 
Street, Chai Wan, Hong Kong 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 31: Hạt và các sản phẩm làm vườn, nông nghiệp và lâm nghiệp bao gồm cây, cây 
trồng, cây và hoa tự nhiên, động vật trong vườn thú, động vật sống, rau và qu tươi, quả 
hạch (trái cây), hạt giống, hạt giống ngũ cốc chưa xử lý, mạch nha, lúa mì, quả cau (quả 
tươi), củ cải đường, chất phụ gia cho thức ăn cho gia súc, thức ăn cho gia súc, thức ăn cho 
vật nuôi trong nhà, sản phẩm làm ổ rơm cho động vật, hạt giống, hạt giống nông nghiệp, 
cây giống, cây non và các loại cây hoặc hạt giống khác dùng để nhân giống. 

 
 

(210) 4-2012-18804 (220) 24.08.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.1.7; A5.3.15; A5.1.16; 26.2.7 
(591) Xanh dương đậm, trắng, đen 
(731) AEON KABUSHIKI KAISHA (also 

trading as AEON Co., Ltd.)   (JP) 
1-5-1 Nakase, Mihama-ku, Chiba-city, 
Chiba 261-8515, Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp, cụ thể là axit vô cơ, chất kiềm, muối vô cơ, nguyên tố 
hóa học, oxit, sulfua, carbua, nước (nước nặng, nước cất, nước mềm), không khí (không 
khí nén, không khí dạng lỏng), chất thơm, chất béo, halogenua hữu cơ, cồn, phenol, ete, 
andehyt và xeton, axit hữu cơ và muối của chúng, este; hợp chất của nitơ, hợp chất dị 
vòng, cacbon hyđrat, prôtein (nguyên liệu thô) và enzym, hợp chất phospho hữu cơ, hợp 
chất arsen hữu cơ, hợp chất kim loại hữu cơ, tác nhân hoạt động bề mặt, tác nhân hóa học, 
hồ dính và chất dính không dùng cho mục đích văn phòng và gia dụng, chế phẩm điêu tiết 
sự tăng trưởng của thực vật; phân bón; men dùng cho đồ gốm; axít béo hàm lượng cao; 
kim loại màu bao gồm actini, amerixi, antimon, yterbi, ytri, urani, erbi, gadoni, gali, 
californi, curi, samari, dysprosi, silicon (nguyên tố kim loại), thuỷ ngân, scandi, stronti, 
ceasium, xeri, selen, bismut, tali, tuli, tecneti, tebi, telu, thori, neo®ym, neptuni, berkeli, 
bari, fermi, praseo®ym, franxi, plutoni, protactini, prometi, honmi, europi, ra®i dïng cho 
mục đích khoa học), lantan, lithi, rubiđi, reni, giấy để can ảnh, giấy ảnh, chất nhạy sáng 
dùng cho nhiếp ảnh, kính ảnh khô (photographic dry plates), thuốc hiện ảnh, bột chớp 
sáng dùng trong nhiếp ảnh (flash powder), hóa chất định ảnh (photographic flxers), phim 
ảnh chưa phơi sáng, giấy thử phản ứng, chất làm ngọt nhân tạo (chế phẩm hóa học); bột 
dùng cho mục đích công nghiệp; chất dẻo (dạng thô); bột gỗ nghiền; bột giấy.  

 

Nhóm 03: Chế phẩm chống tĩnh điện cho mục đích gia dụng; chất tẩy nhờn không dùng 
trong quá trình sản xuất; chế phẩm tẩy gỉ; chất tẩy vết ố bẩn; chất làm mềm vài dùng để 
giặt; chất tẩy trắng dùng để giặt; chất dính dùng để gắn tóc giả; chất dính dùng để gắn 
lông mi giả; chế phẩm làm nhẵn mặt vải (hồ vải); chế phẩm tẩy sơn; xi đánh giày; chế 
phẩm đánh bóng; xà phòng; chế phẩm đánh răng; mỹ phẩm; nước hoa; giấy nhám (giấy 
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ráp); vải nhám (vải ráp); chất mải mòn (abrasives), đá bọt (pumice stone); giấy để đánh 
bóng; sáp đánh bóng; móng tay chân giả; lông mi giả; miếng gạc (đồ vệ sinh thân thể, đồ 
trang điểm). 

 

Nhóm 04: Chất bôi trơn (lubricants); mỡ dùng cho giày; chế phẩm dùng để bảo quản da 
(dầu và mỡ); nhiên liệu; dầu công nghiệp; dầu và mỡ công nghiệp; sáp (vật liệu thô); bấc 
đèn; nến.  

 

Nhóm 05: Chế phẩm dược; giấy tẩm dầu dùng cho mục đích y tế; màng mỏng dược phẩm 
bọc thuốc khi uống để không cảm thấy mùi vị của thuốc; gạc để băng bó, viên nhộng để 
chứa thuốc; miếng che mắt dùng cho mục đích y tế; cao dán tai dùng cho mục đích y tế; 
băng vệ sinh dùng trong thời ky kinh nguyệt; nút bông vệ sinh dùng để thấm kinh nguyệt; 
giấy thấm dùng trong thời kỳ kinh nguyệt; quần lót dùng trong thời kỳ kinh nguyệt; bông 
để thấm hút; cao dán; băng để băng bó; tấm đệm ngực y tế cho phụ nữ trong thời kỳ cho 
con bú; vật liệu nha khoa bao gồm chất trám răng, chất bịt và hàn răng, sáp nha khoa, vật 
liệu nha khoa dùng cho răng giả; vòng đeo tay dùng cho mục đích y tế; khăn tã vệ sinh 
dùng cho người mất khả năng kiềm chế; giấy băt ruồi; giấy chống nhậy (côn trùng); 
đường sữa lactoza làm thức ăn cho em bé, bột sữa dùng làm thức ăn cho em bé; tinh dịch 
dùng để thụ tinh nhân tạo; tã lót trẻ em bằng giấy dùng một lần; tã lót trẻ em bằng vải.  

 

Nhóm 06: Sắt, thép, thép dạng thô hay thỏi (primary forms), thép lá, thép và sắt thứ phẩm 
(secondary fomls), sắt và thép vụn; đồng và hợp kim đồng, chì và hợp kim chì, kẽm và 
hợp kim kẽm, thiếc và hợp kim thiếc, nhôm và hợp kim nhôm, magiê và hợp kim magiê, 
kền (niken) và hợp kim kền, titan và hợp kim titan, kim loại màu các loại và hợp kim của 
chúng, loại thô hoặc bán thành phẩm; quặng kim loại; vật liệu xây dựng bằng kim loại; đồ 
ngũ kim băng kim loại (vật liệu nhỏ), công trình xây dựng bằng kim loại (di chuyển 
được); khay chuyển hàng bằng kim loại; sàn ray quay bằng kim loại để chuyển hướng cho 
việc vận chuyển hàng hoá có tải trọng lớn; ván khuôn bằng kim loại để đổ bê tông; buồng 
nhỏ để phun sơn bằng kim loại; két an toàn; linh kiện ráp nối nhỏ bằng kim loại thường 
(đồ ngũ kim); bể chứa bằng kim loại; ròng rọc (puli truyền động) bằng kim loại (không 
dùng cho máy móc); lò xo (đồ ngũ kim); van bằng kim loại (không phải là bộ phận của 
máy); thùng để đóng hàng bằng kim loại; nhà kính bằng kim loại có thể chuyên chở được; 
chuồng chim bằng kim loại (cấu kiện); cột mốc bằng kim loại, không phản quang; biển 
hiệu đường băng kim loại, không phản quang và không vận hành cơ giới; ghi đường sắt; 
ống bao nối bằng kim loại; vòng kẹp bằng kim loại (vòng đai đế kết nối); chìa khoá; chốt 
định vị bằng kim loại; mỏ neo (không dùng trong đồng hồ và việc chế tạo đồng hồ); cọc 
neo tàu thuyền bằng kim loại; cái đe; lưới thép; dây chão bằng kim loại; dây xích bằng 
kim loại dùng cho chợ; hộp để đựng dụng cụ đồ nghề bằng kim loại; hộp để đựng tiền 
bằng kim loại; thang bằng kim loại; thẻ đề tên (thẻ nhận diện) và tấm biển gắn trên cửa ra 
vào bằng kim loại; bộ phận chia khăn lau, gắn cố định, bằng kim loại; móc treo mũ bằng 
kim loại; hộp thư băng kim loại; tấm gạt bùn dính vào giày dép trước khi vào nhà (để 
trước cửa ra vào) bằng kim loại; biển để dán và đăng quảng cáo bằng kim loại; tác phẩm 
điêu khắc bằng kim loại, mộ bằng kim loại; tấm bia mộ bằng kim loại; khóa cài (buckle) 
bằng kim loại thường (đồ ngũ kim); đầu bịt bằng kim loại dùng cho gậy chống của người 
đi bộ; móc leo (móc sắt dùng để leo núi); quai móc bằng kim loại dùng để móc dây khi 
leo trèo (carabiners); móc leo núi băng kim loại (thiết bị leo núi); cầu nhảy ở bể bơi bằng 
kim loại; đinh thúc ngựa (spurs).  

 

Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay thao tác thủ công; cái cào cầm tay dùng cho làm vườn; dao 
kéo; cuốc (dụng cụ cầm tay); xẻng đào đất (dụng cụ cầm tay); cào (dụng cụ cầm tay); 
dụng cụ để bện, tết (dụng cụ cầm tay); khuôn đóng giày (dụng cụ cầm tay của thợ đóng 
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giày); dao cạo râu chạy điện, tông đơ cắt tóc chạy điện dùng cho cá nhân; hộp dao cạo; bộ 
dụng cụ để chăm sóc bàn chân; dụng cụ uốn lông mi; bộ dụng cụ cắt, sửa móng tay; cái 
cạo vảy cá ngừ khô (dụng cụ cầm tay); cái kẹp để gắp đường miếng; dụng cụ mở hộp 
không dùng điện; dụng cụ kẹp vỡ quả hạch; thìa ăn; dụng cụ cắt lát pho mát không dùng 
điện; dung cụ cắt bánh pizza không dùng điện; cái đĩa ăn; bàn là (không chạy điện); dụng 
cụ xâu kim; con dao cắt bằng tay dùng dưới nước; rìu dùng trên băng tuyết; xẻng xúc than 
cháy (dụng cụ cầm tay); cái cặp gắp than cháy; bình phun thuốc trừ sâu (dụng cụ cầm 
tay); dao trộn, phết (của hoạ sỹ); cái nhíp (cái kẹp); cái chày gỗ; bàn là điện; vật dụng uốn 
tóc, dụng cụ cầm tay. 

 

Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ thí nghiệm bao gồm thiết bị tạo khí gas, lồng ấp duy trì 
nhiệt độ, lồng ấp duy trì độ ẩm, đồ thủy tinh dùng để tiến hành thí nghiệm khoa học trong 
phòng thí nghiệm, đồ sành sứ dùng để tiến hành thí nghiệm khoa học trong phòng thí 
nghiệm, lò nung dùng để tiến hành thí nghiệm; mô hình và mẫu vật dùng cho khoa học; 
thiết bị và dụng cụ đo lường; thiết bị và dung cụ điều chỉnh hay phân phối điện; pin và ắc 
quy; dụng cụ đo điện hoặc tư trường; dây điện và dây cáp điện; thiết bị và dụng cụ nhiếp 
ảnh; thiết bị và dụng cụ điện ảnh; thiết bị và dụng cụ quang học, kính mắt; kính quang 
học; kinh lúp phóng đại; kính đeo mắt; kính quang học cho tia cực tím đi qua; kính quang 
học hấp thụ tia hồng ngoại; thiết bị và dụng cụ cứu hộ dưới nước; thiết bị và dụng cụ 
thông tin liên lạc bâng điện; mạch điện tử hay đĩa CD-ROM ghi sẵn chương trình chơi tự 
động; máy nhịp; thiết bị và dụng cụ điện tử và các bộ phận của nó cụ thể là mạch tích 
hợp, ống dẫn điện tử, chất bán dẫn, mạch và chi tiết ban dẫn, mạch điện tử (không bao 
gồm mạch điện tử đã được ghi chương trình máy tính), chương trình máy tính; máy sinh 
khí ozon (thiết bị tạo ozon); máy điện phân; mạch điện tử, đĩa CD-ROM ghi sẵn chương 
trình cho các thiết bị trò chơi viđêô có thể cầm tay, thiết bị mô phỏng để tập luyện các 
chức năng vê thể chất; thiết bị mô phỏng để đào tạo kỹ năng lái xe; máy con ve; biển cảnh 
báo hình tam giác dùng cho xe cộ bị hỏng; biển tín hiệu giao thông, phản quang hoặc cơ 
học; biển tín hiệu giao thông đường sắt; chuông báo cháy; chuông báo rò rỉ ga; thiết bị 
cảnh báo chống trộm; găng tay bảo hộ chông tai nạn; thiết bị dập lửa; van cấp nước trên 
đường phố để lắp vòi rồng cứu hỏa; miệng ống vòi rồng cứu hỏa; hệ thống tự động phun 
nước chống cháy; mũ bảo hiểm; máy photocopy [dạng chụp ảnh, tĩnh điện, nhiệt].  

 

Nhóm 10: Vòng miệng cho em bé ngậm trong thời gian mọc răng sữa; gối chườm nước đá 
dùng cho mục đích y tế; băng hỗ trợ (supportive) để tránh chấn thương cho cơ và xương; 
chỉ ruột mèo để khâu vết mổ; dụng cụ tiêm chích cho mục đích y tế; núm vú giả; túi đá 
lạnh để chườm dùng cho mục đích y tế; giá treo túi đá lạnh để chườm dùng cho mục đích 
y tế; thiết bị và dụng cụ cho y tá; găng bảo vệ ngón tay cho mục đích y tế; dụng cụ tránh 
thai, không chứa hoá chất; màng nhĩ nhân tạo dùng cho mục đích y tế; thiết bị xoa bóp 
thẩm mỹ dùng trong kinh doanh; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị xoa bóp; găng tay cho 
mục đích y tế; lọ (ống) đựng nước tiểu để xét nghiệm; bô vệ sinh dùng cho bệnh nhân; 
dụng cụ lấy ráy tai; vòng miệng cho chó con ngậm trong thời kỳ mọc răng sữa; khẩu trang 
y tế (hygienic masks).  

 

Nhóm 11: Bàn cầu vệ sinh làm sạch bằng nước (water closet); bồn tắm; thiết bị khử muối; 
thiết bị tạo hơi nước và đun sôi nước; thiết bị làm bay hơi nước; thiết bị chưng cất không 
dùng trong phòng thí nghiệm, bộ trao đổi nhiệt (không là bộ phận của máy móc); thiết bị 
khử trùng sữa; lò đốt, nung, luyện dùng trong công nghiệp; lò phản ứng hạt nhân; thiết bị 
sấy khô thức ăn, cỏ làm thức ăn cho gia súc; nồi hơi (không phải bộ phận của máy); thiết 
bị sưởi ấm và làm mát; thiết bị và dụng cụ làm đông lạnh; thiết bị làm khô đồ giặt chạy 
điện dùng trong kinh doanh; thiết bị và dụng cụ dùng trong thẩm mỹ viện và tiệm cắt tóc 
cụ thể là thiết bị hấp hơi nước làm nóng và ẩm khăn mặt dùng cho mục đích làm tóc, máy 
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sấy tóc dùng cho thẩm mỹ viện, máy hấp tóc dùng cho thẩm mỹ viện, bồn để gội đầu 
dùng cho cửa hiệu cắt tóc; thiết bị và hệ thông nấu nướng dùng nhiệt dùng trong kinh 
doanh; thiết bị làm khô bát đĩa dùng trong kinh doanh; thiết bị khử trùng bát đĩa dùng 
trong kinh doanh; vòi nước máy (họng nước) ở đường phố; van điều chỉnh mức trong bình 
chửa, trong thùng chứa; vòi của ống dẫn (đầu vặn vòi nước); bể lọc (thiết bị làm sạch) 
nước bẩn; bể lọc (thiết bị làm sạch) nước thải; lò đốt rác; thiết bị làm nóng nước sử dụng 
năng lượng mặt trời; thiết bị lọc (làm sạch) nước; đèn điện và thiết bị chiếu sáng; thiết bị 
và dụng cụ làm nóng chạy điện dùng trong gia đình; vòng đệm của vòi nước; thiết bị làm 
nóng nước sử dụng ga, bếp nấu ăn không chạy điện dùng cho mục đích gia dụng; bàn nấu 
nướng (thiết bị nấu nướng); chậu rửa gắn cố định (thiết bị vệ sinh); tủ ướp lạnh băng đá 
ăn; thiết bị lọc (làm sạch) nước dùng trong gia đình; linh kiện của bồn tắm; đèn lồng 
chiếu sáng; đèn dùng khí ga; đèn dầu; ống thông phong cho đèn dầu; lồng ấp sưởi ấm 
giường ngủ; thiết bị sưởi bỏ túi; bình đun nước nóng (thiết bị cung cấp nước nóng); nắp 
ngồi cho bàn cầu vệ sinh có thiết bị tự làm sạch; két nước của bồn cầu vệ sinh (két xả 
nước làm sạch bàn cầu sau khi đi vệ sinh); chậu vệ sinh; nắp ngồi cho bàn cầu vệ sinh 
dùng cho bàn cầu vệ sinh kiểu Nhật Bản. 

 

Nhóm 12: Băng tải trên không; động cơ máy kéo; động cơ cho xe cộ trên bộ; trục của xe 
cộ; mối nối của trục xe cộ; khớp truyền động bánh răng cho phương tiện giao thông trên 
bộ; bộ đệm giảm chấn va chạm cho các toa tầu hỏa; lò xo giảm xóc cho xe cộ; phanh cho 
xe cộ; dù để nhảy dù; chuông chống trộm dủng cho xe cộ; xe lăn dùng cho người tàn tật; 
động cơ điện cho phương tiện giao thông trên bộ; tàu thuỷ bao gồm cả bộ phận và phụ 
kiện của nó; xe chạy trên đệm không phí; phương tiện giao thông trên không bao gồm cả 
bộ phận và phụ kiện, xe cộ chạy trên đường ray bao gồm cả bộ phận và phụ kiện; ô tô bao 
gồm cả bộ phận và phụ kiện; xe đạp và xe máy bao gồm cả bộ phận và phụ kiện; xe nôi 
trẻ con; xe xích lô; xe trượt tuyết (xe cộ) xe đẩy chở bao, túi; xe thô sơ do súc vật kéo; toa 
xe (đường sắt); xe hai bánh được kéo bằng xe đạp; miếng cao su dính để vá săm xe.  

 

Nhóm 14: Kim loại quý thô hoặc bán thành phẩm và hợp kim của chúng; vòng đeo chìa 
khóa (đồ kim hoàn rẻ tiền để đeo chìa khóa); đồ trang sức dùng cho cá nhân, cụ thể là hoa 
tai, phù hiệu bằng kim loại quý, huy hiệu bằng kim loại quý, ghim cài mũ để trang sức, 
kẹp cài ca vát, ghim cài ca vát, chuỗi hạt (đồ trang sức, đồ kim hoàn), vòng đeo tay (đồ 
trang sức, đồ kim hoàn), mặt dây chuyên (đồ trang sức, đồ kim hoàn), trâm gài đầu (đồ 
trang sức, đồ kim hoàn), huy chương, nhẫn (đồ kim hoàn rẻ tiền); trái tim bằng kim loại 
quý có thể lồng ảnh, đeo ở cổ (đồ trang sức, đồ kim hoàn); khuy măng sét; đồ kim hoàn 
bao gôm cả đồ giả kim hoàn; đồ trang trí giày (bằng kim loại quý); đồng hồ; bùa hộ mạng 
(đồ trang sức, đồ kim hoàn). 

 

Nhóm 16: Keo dán cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; sáp niêm phong; thanh chèn 
dòng của máy in; chữ in; thiết bị in phơi (in lam) dùng cho văn phòng; máy in địa chỉ; ruy 
băng mực dùng để in; máy dán tem tự động cho sản phẩm đã được đóng thuế dùng cho 
văn phòng; cái dập ghim chạy điện dùng cho văn phòng; máy gắn xi niêm phong dùng 
cho mục đích văn phòng; dấu huỷ tem; dụng cụ để vẽ; máy chữ (dùng điện hoặc không 
dùng điện); thiết bị và máy in rô-nê-ô; máy sao chụp nổi; máy hủy tài liệu dùng cho văn 
phòng; máy đóng dấu dùng cho văn phòng; các con dấu mẫu dùng cho văn phòng; cái gọt 
bút chì chạy điện; cái gọt bút chì và phấn; bút lông để vẽ; đồ để đựng làm bằng giấy bao 
gồm hộp, túi, túi nhỏ, phong bì bằng giấy để bao gói; màng mỏng bằng chất dẻo để bọc 
thực phẩm; túi rác bằng giấy hoặc chất dẻo, mẫu cắt bằng giấy cho thợ  may quần áo; 
phấn vẽ của thợ may; cờ bằng giấy; giấy vệ sinh để lau tay; khăn lau bằng giấy; khăn ăn 
bằng giấy; khăn tay hợp vệ sinh bằng giấy; khăn tay bỏ túi bằng giấy; nhãn và thẻ để gắn, 
đeo lên hàng hóa bằng giấy hay bìa, không được mã hóa; khăn trải bàn ăn bằng giấy; 
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giấy; văn phỏng phẩm; ấn phẩm (sản phẩm của ngành in); tranh vẽ và bản viết tay bao 
gồm các tác phẩm viết chữ đẹp và những bức tranh; ảnh chụp; giá để ảnh chụp; sáp dùng 
cho thợ may.  

 
Nhóm 18: Phụ kiện bằng kim loại (bộ phận) của túi, cụ thể là khung của túi xách tay; 
khung của ví đựng tiền của phụ nữ; thùng để đóng hàng công nghiệp làm băng da thuộc 
hoặc da thú; quần áo cho vật nuôi trong nhà; cặp đựng tài liệu gập được; túi đeo vai; vali 
du lịch được làm bằng da cứng; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; vali; túi đựng đồ khi đi du lịch 
hoặc công tác; rương, hòm (hành lý); tủi xách tay; túi xách kiểu boston; ba lô cho trẻ em 
đến trường; ba lô (túi đeo sau lưng); túi nhỏ; túi đựng hạt thơm; ví đựng danh thiếp; túi 
mua hàng, bao gôm túi có bánh xe để đi mua hàng; ví đựng tiền của phụ nữ; bao để móc 
chìa khóa; ví đựng tiền; túi nhỏ đa năng của người Nhật Bản; ví đựng vé đi tàu xe dài hạn; 
ví đựng đồ trang điểm (chưa có đồ bên trong); ô; gậy chống; ba toong, tay nắm của ba 
toong; dụng cụ cho việc cưỡi ngựa, cụ thể là bàn đạp cho yên ngựa, chăn phủ ngựa, yên 
ngựa, vải lót yên dùng cho ngựa, tấm để che mắt ngựa, dây cương; dây đeo mõm cho 
ngựa, roi da, vòng cổ dùng cho ngựa, da và da thuộc thô hoặc bán thành phẩm, bàn đạp 
của yên ngựa bằng kim loại. 

 
Nhóm 20: Đá bọt; hổ phách vàng; tấm nâng tải hàng, không bằng kim loại; tầng sáp có lề 
cho tổ ong; ghế ngồi dùng trong thẩm mỹ viện; ghế dùng cho thợ cắt tóc, van không bằng 
kim loại, không là bộ phận của máy; bể chứa, không bằng kim loại hoặc công trình xây; 
côngtenơ để vận chuyển hàng không bằng kim loại; phụ kiện cho rèm không bằng kim 
loại bao gồm móc rèm, thanh ray cho rèm; vông treo rèm; thanh treo rèm; phụ kiện để kẹp 
chặt làm bằng chất dẻo bao gồm kẹp giữ dây cáp hoặc ống dẫn bằng chất dẻo, cái nêm, 
đai ốc, đinh có rãnh ở đầu để vặn, đinh đầu bẹt (đinh mũ), bu lông (ốc vít), đinh tán, banh 
xe nhỏ của đồ đạc tất cả đều không làm bằng kim loại; vòng đệm bằng gỗ hoặc chất dẻo 
không bằng kim loại, sợi cao su hay sợi lưu hóa; khóa (trừ khóa điện) không bằng kim 
loại; cái nệm để ngồi và quỳ (cushion), gối; nệm; dây tét bằng rơm; đồ chứa đựng bằng 
gỗ, tre, nhựa dẻo; khay không bằng kim loại; khung thêu; thẻ đề tên (thẻ nhận diện) và 
tấm biển gắn trên cửa ra vào không bằng kim loại; cán cờ; quạt dùng cho cá nhân (không 
dùng điện); cọc cho cây leo; giường cho vật nuôi trong nhà; cũi chó, hộp làm ổ cho chim; 
thang gấp và thang không làm bằng kim loại; hộp thư không bằng kim loại hoặc không 
phải là công trình xây dựng; móc treo mũ không bằng kim loại; giỏ không bằng kim loại 
dùng để đựng hàng cho người mua trong siêu thị; giá để quần áo; hộp đựng dụng cụ bằng 
gỗ hoặc nhựa dẻo hoặc tre; thiết bị phân phối khăn lau tay, gắn cố định; đồ đạc 
(fumiture); mành che cửa sổ bên trong nhà (đồ đạc); rèm che cửa sổ dùng trong nhà bằng 
tre (đồ đạc); tấm rèm bằng hạt cườm để trang trí; bình phong (đồ đạc); bình phong gấp lại 
được (đồ đạc); ghế dài (đồ đạc); đồ vật bơm hơi dùng cho quảng cáo, biển hiệu bằng gỗ 
hoặc chất dẻo; inati các loại đồ ăn được làm bằng gỗ hoặc chất dẻo hoặc sáp hoặc cao su; 
bình đựng tro hoả táng; nôi cho trẻ em; khung tập đi cho trẻ em; hình ném tạm mẫu; túi 
ngủ dùng cho cắm trại; khung ảnh; tác phẩm điêu khắc bằng thạch cao, chất dẻo, gỗ; dải 
ruy băng gỗ; tác phẩm nghệ thuật làm bằng gỗ cây dương sỉ; tre; vỏ tre; tác phẩm nghệ 
thuật làm bằng gỗ cây nho; song, mây để làm hàng thủ công mỹ nghệ; sậy (vật liệu bện 
tết) dạng nguyên liệu thô hoặc đã qua sơ chế; cỏ lau (vật liệu làm đồ thủ công mỹ nghệ) 
dạng nguyên liệu thô hoặc đã qua sơ chế; rơm lúa mì, lúa mạch hoặc yến mạch để sử 
dụng làm nguyên liệu làm đồ đạc (fumiture); ngà (nanh) thô hoặc bán thành phẩm; phiến 
sừng ở hàm cá voi dạng thô hay bán thành phẩm; mai động vật giáp xác, sừng nhân tạo; 
ngà voi thô hoặc bán thành phẩm; sừng động vật; răng động vật được làm thành tác phẩm 
nghệ thuật; mai rua; xương động vật dạng nguyên liệu thô hoặc đã qua sơ chế; bàn ăn loại 
nhỏ (fumiture); ghế trong phòng tắm; tấm bình phong làm bằng sậy ( turniture); mành che 
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trong nhà có dát những thanh gỗ mỏng; hộp và thùng băng gỗ cây liễu gai kiểu Nhật Bản 
để đựng đồ lặt vặt trong nhà; chuông gió. 

 
Nhóm 21: Chỉ tơ nha khoa; kính thô hoặc bán thành phẩm [trừ kính xây dựng], máng 
đựng thức ăn gia súc; vòng đeo cho gia cầm, bàn chải để cọ bồn tắm; bàn chải để cọ vàng; 
bàn chải dùng cho kèn và sáo; bàn chải dùng trong công nghiệp, bản chải dùng cho tàu 
thuyền; găng tay dùng cho mục đích gia dụng; đồ chứa đựng bằng thủy tinh, gốm sứ dùng 
cho gia dụng và nhà bếp; bình và ấp (pots); bình cà phê không dùng điện, không bằng kim 
loại quý; ấm đun nước bằng sắt (không dùng điện); ấm đun nước (không dùng điện); bộ 
đồ ăn, ngoại trừ dao, dĩa và thìa, không làm bằng kim loại quý; hộp giữ lạnh xách tay 
(không dùng điện); hộp đựng gạo, cơm dùng trong nhà hay bếp (không làm bằng kim loại 
quý); bình thủy tinh để bảo quản thực phẩm dùng trong nhà hay trong bếp; bình bẹt đựng 
đồ uống; bình cách nhiệt; xô đựng đá lạnh; dụng cụ đánh kem dùng cho mục đích gia 
dụng không chạy điện; dụng cụ lọc dạng lưới cho mục đích gia dụng, không bằng kim 
loại quý; lọ đựng hạt tiêu, lọ đựng đường; lọ trộn muối (không bằng kim loại quý); cốc 
đựng trứng để ăn, không bằng kim loại quý; vật dụng giữ khăn ăn và vòng đánh dấu khăn 
ăn, không bằng kim loại quý; khay bưng bê dùng trong gia đình, hộp đựng tăm, không 
bằng kim loại quý; rổ để ráo nước không làm bằng kim loại quý dùng trong gia đình; bình 
lắc đồ uống bằng tay dùng trong gia đình; muôi để hy cơm từ nồi ra bát; cối nghiền cà phê 
và cối xay hạt tiêu bang tay; phễu để rót; cối giã bằng tay dùng trong gia đình; cái mở nút 
chai; cái nạo củ cải [vật dụng dùng trong gia đình]; muôi để múc bánh tạc; đũa ăn; hộp 
đựng đũa ăn; cái muôi [bộ đồ ăn]; cái sàng [vật dụng gia đình]; thớt dùng trong bếp; trục 
cán bột [dùng trong gia đình]; vỉ nướng [dụng cụ nấu nướng]; tăm; dụng cụ ép trái cây 
dùng cho mục đích gia dụng không chạy điện; khuôn bánh quế không dùng điện; dụng cụ 
làm sạch bằng tay dừng cho mục đích gia đình và dụng cụ để giặt, cụ thể là ván giặt, cái 
kẹp phơi quần áo, bàn chải để giặt, bồn rửa mặt, vải lau bụi hoặc vải làm sạch (giẻ lau), 
chậu giặt, bàn chải cọ rửa, giỏ đựng rác, dụng cụ hót rác, xô, khăn lau bụi cho đồ đạc 
trong nhà, giá để phơi áo kimono sau khi được giặt, hồ và đuỗi căng; chổi, cây lau sàn 
nhà, thanh treo quần áo (được sử dụng như là dây phơi quần áo), mắc phơi quần áo, tấm 
ván để là; bình xịt nước khi là; giá giữ bản là; giá đỡ muôi rán (dụng cụ bếp nóc]; que để 
khuấy trộn nước tắm; gầu múc dùng trong nhà tắm; cái chụp làm tắt nến và giá đỡ nến 
không làm bằng kim loại quý; sàng than xỉ (dụng cụ gia dụng); thùng đựng than; vỉ đập 
ruồi; bả chuột; chậu hoa; bình tưới nước; chậu và bình để trồng hoa và cây bàng phương 
pháp trồng trong nước; đồ đựng thức ăn cho vật nuôi; bàn chải lông cho vật nuôi; lồng 
chim; bể nước cho chim tắm; bàn chải quần áo; bô vệ sinh để trong phòng; vật dụng giữ 
giấy vệ sinh; lợn đựng tiền tiết kiệm không làm bằng kim loại; hộp bằng kim loại để đựng 
và lấy khăn giấy ra từng chiếc một; vật dụng để xỏ giày ống; dụng cụ để đựng và phân 
phối xà phòng; chậu không làm bằng kim loại quý; bảng hiệu bằng sứ hay thủy tinh; lư 
hương; dung cụ để trang điểm; bàn chải dùng cho đồ đi chân; cái bót để đi giày; giẻ lau 
làm sạch giày; dụng cụ cầm tay để làm sạch giày bao gồm bàn chải đánh giày; khung 
giày (đặt trong giày để giữ dáng cho giày); lông cứng của lợn dùng làm bàn chải; kiềng ba 
chân (vật dụng để bàn); khăn lau để làm sạch; vật dụng hâm nóng bình sữa không dùng 
điện; vật liệu đánh bóng dùng để làm sáng bóng không bao gồm các chế phẩm đánh bóng, 
giấy đánh bóng và đá đánh bóng; bể nuôi thuỷ sinh trong nhà gồm cả phụ kiện; bộ đồ ăn, 
ngoại trừ dao, dĩa và thìa làm bằng kim loại quý; hộp đựng phấn bỏ túi làm bằng kim loại 
quý (trống rỗng); ống hút dùng để uống. 

 
Nhóm 22: Vải nhựa (tarpaulins); buồm; sợi dệt dạng thô; bông thô để làm quần áo; võng; 
túi bằng vải dệt để bao gói chăn và đệm; bông thô để làm bộ đồ giường; dải đai bằng sợi 
gai dầu; dây thừng không làm bằng kim loại; lưới; bao túi bằng vải dệt dùng để bao gói 
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trong công nghiệp (bao túi bằng vải đay để sử dụng trong công nghiệp), túi bằng sợi hóa 
học để sử dụng trong công nghiệp; túi bằng bỏng thô để sử dụng trong công nghiệp; bao 
túi bằng vải bao gồm bao tải túi bằng vải dệt dùng để đóng gói, túi bằng vải dệt dùng để 
đựng tất dệt kim khi giặt tất, túi đựng thư bằng vải dệt; đồ đựng bằng rơm dùng trong 
công nghiệp; túi làm bằng sợi rơm; rơm khô bó thành kiện dùng để nhồi; đồ đựng bằng 
rơm bao gồm bao gói bằng rơm dùng cho chai lọ; vỏ bọc chai lọ bằng rơm; dây để buộc 
bằng cao su; mái che bằng vải dệt; lều (không dùng để cắm trại); chỉ vuốt nhựa; đây để leo 
trèo không bằng kim loại, lều để cắm trại; mùn cưa gỗ; bông gạo; phoi bào gỗ; rơm băm và 
trấu đen nhồi đồ đạc hay để lót chai; mùn sáp; lông bò đực; lông gấu trúc Mỹ; lông lợn, 
không để làm bàn chải; lông ngựa; lông vũ để nhồi đồ đạc hay nhôi bộ đồ giường.  

 

Nhóm 23: Sợi và chỉ bằng bông; sợi và chỉ gai dầu; sợi tơ tằm và chỉ tơ tằm; len đã xe 
thành sợi; sợi và chỉ làm bằng sợi hóa học dùng trong ngành dệt; sợi và chỉ làm bằng sợi 
vô cơ dùng trong ngành dệt; sợi và chỉ đã se lẫn với nhau; sợi và chỉ xoắn; sợi và chỉ để 
khâu; sợi và chỉ chuyên dụng dùng trong ngành dệt; sợi và chỉ thải đã được tẩy mỡ nhờn.  

 

Nhóm 24: Vải sử dụng trong ngành dệt; vải để dệt tất; vải nỉ; vải không dệt; vải dầu dùng 
làm khăn trải bàn; vải hồ gôm, không phải văn phòng phẩm; vật liệu chất dẻo thay thế cho 
vải; vải co giãn dùng trong ngành dệt hoặc vật liệu dệt co giãn; vải có họa tiết mô phỏng 
da động vật; vật liệu dùng để bọc làm bằng vải dệt; vải lanh dùng trong nhà; vật liệu dệt; 
khăn mặt bằng vải; khăn vải dùng để tẩy trang; khăn tắm bằng vải; khăn bông; khăn tay 
bỏ túi bằng vải; tấm phủ đồ đạc bằng vải dệt dùng trong những dịp lễ của người Nhật Bản; 
tâm phủ đồ đạc bằng vải dệt loại thông thường dùng hàng ngày của người Nhật Bản; màn 
chống muỗi; tấm phủ giường; khăn trải giường bằng vải lanh; khăn phủ giường; vỏ gối; 
chăn; khăn ăn bằng vải dệt; rèm tắm bằng sợi dẹt hoặc bằng chất dẻo; cờ không làm bằng 
giấy; vỏ bọc của nắp đậy bệ xí làm bằng vải, tấm phủ ghế bằng vải; tấm trướng treo tường 
bằng vải; rèm băng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo; dải khăn chạy giữa bàn để trang trí; rèm 
mỏng bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo; vải liệm; rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo 
dùng cho những dịp kỷ niệm; vải phủ bàn chơi bi-a; nhãn mác bằng vải. 

 

Nhóm 26: Kim khâu; khuy lỗ cho quần áo; ruy băng [đồ may vá]; diềm xếp nếp ở áo 
[đăng ten]; ren thêu; núm tua trang trí [đồ may vá]; dải viền để trang trí quần áo; kim đan; 
hộp đựng đồ để khâu vá; cái đê để khâu; nệm cắm kim; hộp đựng kim, không bằng kim 
loại quý; vòng để nâng giữ tay áo; huy hiệu cho trang phục, không bằng kim loại quý; 
khoá cài (phụ kiện của trang phục); ghim cài [phụ kiện của trang phục]; ghim cài khăn 
choàng; băng đeo tay; biểu tượng gắn lên quần áo để trang trí; đồ trang trí cho tóc, cụ thể 
là búi tóc giả cho kiểu đầu Nhật Bản, trâm cài tóc, bộ tóc giả dùng cho kiểu đầu Nhật 
Bản; cái cặp tóc của người phương đông, cặp tóc trang trí cho kiểu đầu Nhật Bản, cặp tóc 
để gắn và đính tóc giả phía sau đầu kiểu Nhật Bản, búi tóc giả phía sau đầu kiểu Nhật 
Bản, tóc giả để che phần đầu hói; dải duy băng buộc tóc cho kiểu đầu Nhật Bản, đồ trang 
trí tua dua kẹp lên tóc cho kiểu đầu Nhật Bản, lưới bao tóc; băng buộc tóc, cặp tóc và kẹp 
tóc mái, cuộn tóc giả cho kiểu đầu Nhật Bản, cái xược tóc để trang trí cho kiểu đầu Nhật 
Bản; dải duy băng buộc tóc; tóc giả bện thành dây có núm tua dua dùng cho kiểu đầu 
Nhạt Bản; cúc áo; hoa giả; râu giả; ria mép giả; vật dụng uốn tóc không phải dụng cụ cầm 
tay, không dùng điện; đồ trang trí cho giày [không bằng kim loại quý]; lỗ luồn dây giày; 
đăng ten cho giày; dây giày; cái móc cho giày; móc cài cho giày; lỗ xỏ dây giày; khóa cài 
giày; tóc người.  

 

Nhóm 27: Tấm phủ sàn; trướng treo tường không làm bằng vải dệt; thảm trải sàn truyền 
thống của người Nhật Bản (thảm tatami); thảm đặt trong nhà tắm; thảm cỏ nhân tạo; thảm 
đề tập thể dục; giấy dán tường.  
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Nhóm 28: Găng tay chơi bóng chày; túi được thiết kế đặc biệt để trượt tuyết và lướt sóng 
trên ván; mời nhân tạo dùng để câu cá; bóng bay dùng để chơi; bóng dùng cho trò chơi và 
trò thể thao; chuông dùng cho cây thông nô-en; dây đai lưng dùng trong môn thể thao cử 
tạ (dụng cụ thể thao); xe đạp cố định để luyện tập thể dục; thẻ bài chơi trò bingô; khối xây 
dựng (đồ chơi); trò chơi bảng; kẹo nổ (pháo dùng trong lễ giáng sinh); giá để cây thông 
nô-en; cây thông nô-en bằng chất liệu tổng hợp; thiết bị ném, phóng đĩa để tập bắn; búp 
bê; bình sữa cho búp bê; lưỡi câu cá; đĩa bay [đồ chơi]; túi đựng gậy đánh gôn (có hoặc 
không có bánh xe); giày trượt băng; giày trượt patanh; trò chơi xếp hình; trò chơi khăm; 
cái bảo vệ đầu gối (dụng cụ thể thao); hòn bi dùng cho trò chơi và trò thể thao; đồ chơi di 
động; lưới bắt bướm; đồ trang trí cho cây thông nô en trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo, bể 
bơi (đồ chơi); con rối; cần câu cá; con ky; trò chơi con ky; xe trượt tuyết (dụng cụ thể 
thao); câu trượt (đồ chơi); quả cầu tuyết (đồ chơi); giầy đi tuyết; đồ chơi bong bóng xà 
phòng (đồ chơi); quả bóng hơi để chơi; mặt nạ làm đồ chơi; đồ chơi; sáp dùng để bôi ván 
trượt tuyết; thiết bị trò chơi; thiết bị trò chơi cầm tay có màn hình tinh thể lỏng; máy trò 
chơi giải trí tự động dùng xu; máy chơi trò cờ bạc (gaming machines for gambling); máy 
đánh bạc dùng xu đút qua khe (slot machines).  

 
Nhóm 29: Thịt; cá và động vật vỏ giáp xác (không còn sống); đồ ăn làm bằng thịt đã được 
chế biến; đồ ăn làm bằng cá đã được chế biến; đậu đã được chế biến, cụ thể là đậu đỏ, đậu 
tây, đậu Hà Lan, đậu tằm, đậu nành, lạc; rau củ và trái cây đã được chế biến, cụ thể là trái 
cây đã được đóng hộp hoặc đóng chai, trái cây được ngâm dầm, trái cây sấy khô, rau củ 
sấy khô, mứt ướt, nước ép rau củ để nấu ăn, sôcôla lỏng (bơ sôcôla) dùng để phủ lên bánh 
kẹo khi ăn, bơ lạc, hạnh nhân nghiền, mứt cam nhão, măng lên men được luộc và được 
bảo quản trong muối; rau củ đóng hộp hoặc đóng lọ; rau củ đã được ngâm dâm; rau củ 
đông lạnh; trái cây đông lạnh; trứng; trứng khô; trứng đông lạnh; trứng được bảo quản 
trong hộp hoặc được xông khói; các sản phẩm sữa; dầu ăn và mỡ ăn; chế phẩm để làm các 
món ca ri, món hầm và súp thuộc nhóm này, cụ thể là kem sữa trắng cô đặc đựng trong 
các gói nhỏ hay các tuýp bóp để làm món hầm, súp gói miso ăn liền của người Nhật Bản, 
gói súp ăn liền, món hầm ăn liền hoặc đã được nấu qua, súp gói ăn liền hoặc đã được nấu 
qua, súp gói miso ăn liền hoặc đã được nấu qua; đậu phụ rán kỹ; sữa đậu nành; đậu phụ; 
đậu nành lên men; protein dùng làm thức ăn cho người; súp mỳ của người Nhật Bản; 
Tahini [pa tê hạt vừng]. 

 
Nhóm 30: Cà phê; ca cao; cà phê hạt; chè (trà); gia vị miso Nhật Bản được là chủ yếu từ 
gạo, lúa mạch, đậu nành lên men và muối; nước xốt bao gồm giấm, nước xôt đậu nành và 
gia vị; nước xốt làm từ nước thịt; nước xốt cà chua; tương đậu nânh; giấm; nước xốt để 
trộn sa lát; nước xốt trắng làm từ bột mì, bơ, gia vị và sữa; nước xốt mayonnaise; nước xốt 
dùng cho thịt quay hoặc nướng; đường viên; đường tảng; đường; đường mạch nha 
(mantoza); mật ong; kẹo bột; nước mật đường glucoza làm từ tinh bột dùng cho thực 
phẩm; muôi vừng (gia vị); muối để nấu ăn; muối trộn hạt cần tây làm gia vị, gia vị hóa 
học để nấu ăn; đồ gia vị; chế phẩm tạo hương thơm cho thực phẩm (hương liệu thực 
phẩm); gạo; hạt yến mạch đã xay vỏ; hạt lúa mạch đã xay vỏ; sản phẩm bột mì xay dùng 
để làm thực phẩm; gluten dùng cho thực phẩm; thực phẩm được làm từ ngũ cốc đã chế 
biến; bánh bao; bánh xăng đuých, cơm sushi của người Nhật Bản (cơm có rong biển bọc 
ngoài và ca tươi thái lát ở trên); bánh hamburger, bánh pizza; bữa ăn trưa cho các buổi dã 
ngoại dưới dạng thức ăn được đóng hộp là thực phẩm đã được chế biên sẵn gồm có bánh 
xăng đuých, sa lát, cơm sushi của người Nhật Bản, bảnh hamburger, bánh mì kẹp xúc 
xích nóng; bánh patê nhân thịt; bánh bao ravioli (ở ý); bánh kẹo; bánh mỳ; bột làm bánh 
kẹo; bột dùng cho đá lạnh thực phẩm; bột quả hạnh nhân; bột men; gạo ủ mạch nha; men; 
bột nở; đá ăn và kem lạnh; chất dính kết dùng để làm kem lạnh; chế phẩm làm mềm thịt 
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dùng trong gia đình; chế phẩm làm ổn định kem đã được đánh dậy bọt; sản phẩm phụ làm 
từ gạo khi nấu rượu sakê dùng cho thực phẩm (bã rượu sakê dùng cho thực phẩm còn 
được gọi là kasu); bột nhão làm từ củ cây chân bê (arum). 

 

Nhóm 31: Hạt kê; hạt vừng; hạt kiều mạch; ngô; hạt kê nhiệt đới bamyard; lúa mỳ; lúa 
mạch; yến mạch; cùi dừa khô; mạch nha để nấu và chưng cất bia rượu; cây hoa bia; lie 
thô; lá cây cọ; cá và động vật giáp xác còn sống dùng làm thực phẩm; tảo biển tươi dùng 
để ăn; động vật sống và cá sống (không để ăn); chim và bò sát (còn sống); con tằm; trứng 
để ấp; thức ăn cho động vật; mồi câu cá (còn sống); trái cây tươi; rau tươi; cây mía; củ cải 
đường; hạt giống; cáy; cỏ tươi để trồng; cỏ tự nhiên tươi dùng cho mục đích làm vườn; 
hoa khô để trang trí; cây giống; hoa tự nhiên; cây trồng trong chậu; vòng hoa tự nhiên; 
prôtêin dùng cho động vật; vỏ cây thô. 

 

Nhóm 32: Bia; nước giải khát không cồn; nước ép trái cây; nước ép rau (đồ uống); đồ 
uống là chất lỏng giống nước còn lại sau khi làm đông sữa chua; chiết xuất của cây hoa 
bia cho việc sản xuất bia. 

 

Nhóm 33: Rượu sakê; rượu tây bao gồm rượu uýt ki, rượu vốtca, rượu gin, rượu đắng, 
rượu brandi, rượu rum (đồ uống có cồn), rượu mùi, rượu uýt ki ngô, rượu vang; rượu 
hương trái cây; rượu Trung Quốc bao gồm rượu hỗn hợp kiểu Trung Quốc, rượu mạnh 
Trung Quốc làm từ cây cao lương; rượu trắng kiểu Trung Quốc, rượu được nấu theo kiểu 
Trung Quốc; rượu có hương vị quinin.  

 

Nhóm 34: Thuốc lá; giấy cuốn thuốc lá; tẩu hút thuốc lá kiểu châu á; vỏ bọc cho tẩu hút 
thuốc lá dài kiểu châu á; bao đựng thuốc lá (không bằng kim loại quý) ; dụng cụ cuốn 
thuốc lá bỏ túi; hộp đựng thuốc lá điếu (không bằng kim loại quý]; đót hút thuốc lá điếu 
(không bằng kim loại quý]; khay đựng thuốc lá; gạt tàn thuốc lá [không bằng kim loại 
quý]; tẩu hút thuốc lá [không bằng kim loại quý]; vật dụng thông tẩu hút thuốc; giấy thấm 
nước dùng cho tẩu hút thuốc lá; tẩu hút thuốc lá có tẩm bạc hà; dụng cụ cắt đầu điếu xì 
gà; đầu bọc cho thuốc lá điếu; giá để diêm; bật lửa dùng cho người hút thuốc [bật lửa 
thuốc lá]; viên đá đánh lửa cho bật lửa; bình ga lỏng để nạp ga cho bật lửa hút thuốc lá; 
diêm.  

 
 

(210) 4-2012-18828 (220) 24.08.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.2; A26.4.24 
(591) Đen, vàng, trắng 
(731) Nguyễn Vinh Phát   (VN) 

232/11 Võ Thị Sáu, phường 7, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm phục vụ cho việc ứng dụng tin học cung cấp giải pháp tin học trong 
tất cả các lĩnh vực bao gồm sản xuất, kinh doanh, điều hành hoạt động của doanh nghiệp; 
phần mềm tin học hóa việc quản trị tài sản, đầu tư tài chính của đơn vị, gia đình và cá 
nhân; phần mềm phục vụ việc giảng dạy các môn học liên quan các vấn đề nói trên cho 
các đơn vị trường học.  
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(210) 4-2012-18829 (220) 24.08.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.2; A26.4.24 
(591) Đen, vàng, trắng 
(731) Nguyễn Vinh Phát  (VN) 

232/11 Võ Thị Sáu, phường 7, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm (software) phục vụ cho công tác quản lý, quản trị công ty, các phần 
mềm này có thể được cài cho các công ty có nhu cầu về phần mềm quản trị hoạt động 
hiệu quả phòng tránh rủi ro cho các doanh nghiệp, các phần mềm này có thể dùng cho 
quản lý sản xuất kinh doanh, quản trị công tác kế toán tài chính, quản trị tài sản, xây dựng 
hệ thống kiểm soát nội bộ trong công ty. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ hỗ trợ quản lý và kinh doanh trong lĩnh vực thiết lập và duy trì những 
thư viện điện tử đã được máy tính hoá; dịch vụ nghiên cứu về kinh tế và nghiên cứu về thị 
trường; dịch vụ tư vấn hoạt động kinh doanh và liên doanh liên kết, cụ thể là cung cấp các 
hoạt động điều tra sự chuyên cần. 

 
 

(210) 4-2012-18833 (220) 24.08.2012 
  (441) 25.01.2013 

(591) Đỏ 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Năm Phát  (VN) 
310/8 Dương Quảng Hàm, phường 5, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong mục đích y tế.  
 

Nhóm 10: Thiết bị y tế gồm: máy đo huyết áp, máy đo nhiệt độ.  
 
 

(210) 4-2012-18861 (220) 24.08.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 3.1.1; A3.1.24 
(731) BIRMINGHAM CITY UNIVERSITY  

(GB) 
City North Campus, Perry Barr, 
Birmingham, B42 2SU, United Kingdom 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; phần mềm máy tính (ghi sẵn); chương trình phần mềm máy tính 
(có thể tải xuống được); chương trình trò chơi máy tính; chương trình trò chơi vi-đê-ô; đĩa 
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ghi; băng/ đĩa ghi âm thanh và băng/đĩa ghi âm - ghi hình; vật chứa dữ liệu âm thanh và 
dữ liệu vi-đê-ô; vật ghi dữ liệu chứa dữ liệu đã được ghi sẵn; băng ghi âm, băng ghi hình, 
băng từ và băng quang học, băng cát sét, đĩa com-pắc, đĩa nhựa, đĩa la-ze, đĩa quang ghi 
âm thanh và hình ảnh, đĩa từ ghi âm thanh và hình ảnh, đĩa CD-ROM và đĩa DVD đã được 
ghi sẵn; thiết bị và dụng cụ hướng dẫn giảng dạy và giáo dục; thiết bị và dụng cụ hướng 
dẫn giảng dạy và giáo dục được cung cấp trực tuyến trên mạng Internet hoặc qua các 
phương tiện điện tử tương tác khác; xuất bản phẩm điện tử; xuất bản phẩm điện tử có thể 
tải xuống được. 

 

Nhóm 16: ấn phẩm; xuất bản phẩm dạng in, tạp chí xuất bản định kỳ, tập san, báo chí, 
bản tin, sách mỏng, tờ quảng cáo, sách, mẫu tờ khai in sẵn, bản đồ, tạp chí, sổ tay hướng 
dẫn, tranh ảnh, ảnh chụp, lịch, catalo, tài liệu hướng dẫn và giảng dạy (trừ thiết bị hướng 
dẫn và giảng dạy); văn phòng phẩm; bút máy (đồ dùng văn phòng); bút chì, đồ dùng để 
viết; dụng cụ chặn giấy; dụng cụ mở thư; túi bằng chất dẻo đựng đồ lưu niệm; bản in giấy 
của chương trình máy tính; cuộn băng giấy; thẻ bằng giấy; dải băng giấy và đĩa bằng giấy. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ điều hành kinh doanh; dịch vụ quản lý kinh doanh; 
dịch vụ đánh giá kinh doanh; dịch vụ quản lý doanh nghiệp; dịch vụ điều hành doanh 
nghiệp; dịch vụ tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; dịch vụ tư vấn kinh doanh cung 
cấp thông tin thống kê về kinh doanh; dịch vụ nghiên cứu thống kê kinh doanh; dịch vụ 
phân tích kinh tế cho mục đích kinh doanh; dịch vụ phân tích dự báo kinh tế cho mục đích 
kinh doanh; dịch vụ dự báo và phân tích kinh tế; dịch vụ dự báo kinh tế cho mục đích kinh 
doanh; dịch vụ cung cấp thông tin kinh tế cho mục đích kinh doanh; dịch vụ nghiên cứu 
kinh tế cho mục đích kinh doanh; dịch vụ lập báo cáo kinh tế; dịch vụ quản lý cơ sở dữ 
liệu bằng máy tính; dịch vụ thu thập, biên tập và hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu 
máy tính; dịch vụ lưu trữ và tìm kiếm thông tin doanh nghiệp bằng máy tính; dịch vụ quản 
lý nhân sự và tư vấn quản lý nhân sự; dịch vụ tư vấn về quản trị nhân sự;  dịch vụ hướng 
dẫn và tư vấn về tuyển dụng; dịch vụ giới thiệu nghề nghiệp; dịch vụ lập kế hoạch nghề 
nghiệp; dịch vụ tuyển dụng lao động; dịch vụ tư vấn tuyển dụng lao động; dịch vụ văn 
phòng việc làm; dịch vụ tư vấn về nghề nghiệp(không bao gồm tư vấn giáo dục và đào 
tạo); dịch vụ đại lý thông tin kinh doanh hoặc thương mại;  dịch vụ tư vấn và cố vấn 
chuyên nghiệp tất cả liên quan đến kinh doanh thương mại; dịch vụ tư vấn, cố vấn và 
nghiên cứu, tất cả liên quan đến kinh doanh; dịch vụ các chức năng văn phòng; dịch vụ 
tiếp thị bằng tivi, radio, viễn thông, thư điện tử và mạng internet hoặc các phương tiện 
điện tử tương tác khác; dịch vụ từ thiện, cụ thể là tổ chức và điều hành chương trình tình 
nguyện và kế hoạch dịch vụ cộng đồng, tổ chức sự kiện yêu cầu tình nguyện viên dành 
thời gian để hỗ trợ các vấn đề cộng đồng và kinh doanh của địa phương (không bao gồm 
gây quỹ từ thiện); dịch vụ kiểm tra và biên tập bản tin; cung cấp trực tuyến tất cả dịch vụ 
nói trên thông qua mạng internet hoặc các phương tiện điện tử tương tác khác; dịch vụ tư 
vấn, cố vấn, cung cấp thông tin cho tất cả dịch vụ nói trên; dịch vụ biên tập thông tin và 
tài liệu vào cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ biên tập số liệu thống kê; dịch vụ hệ thống hoá 
thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ trường đại học; dịch vụ giáo dục, dạy học, hướng dẫn và giảng dạy; 
dịch vụ đào tạo nghề; dịch vụ hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục); 
khóa học theo ngày; khóa học buổi tối; khóa học ngôn ngữ; dịch vụ dịch thuật; dịch vụ 
cung cấp khóa học từ xa, khóa học qua thư tín và khóa đào tạo trực tuyến; dịch vụ giáo 
dục, dạy học, hướng dẫn, giảng dạy và đào tạo liên quan đến nghề kế toán; dịch vụ giáo 
dục, dạy học, hướng dẫn, giảng dạy và đào tạo liên quan đến kinh doanh; dịch vụ giáo 
dục, dạy học, hướng dẫn, giảng dạy và đào tạo liên quan đến tiếp thị; dịch vụ giáo dục, 
dạy học, hướng dẫn, giảng dạy và đào tạo liên quan đến thiết kế sáng tạo; dịch vụ giáo 
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dục, dạy học, hướng dẫn, giảng dạy và đào tạo liên quan đến kiến trúc; dịch vụ giáo dục, 
dạy học, hướng dẫn, giảng dạy và đào tạo liên quan đến tài chính và kinh tế; dịch vụ giáo 
dục, dạy học, hướng dẫn, giảng dạy và đào tạo liên quan đến nghề kỹ sư; dịch vụ giáo 
dục, dạy học, hướng dẫn, giảng dạy và đào tạo liên quan đến luật pháp; dịch vụ thiết kế và 
phát triển các phương pháp giảng dạy và đánh giá cho mục đích văn hoá giáo dục; dịch vụ 
thiết kế và phát triển khóa học giáo dục, dạy học, hướng dẫn, giảng dạy và đào tạo (bao 
gồm khóa học từ xa, khóa học qua thư tín và khóa học trực tuyến); dịch vụ tổ chức và tiến 
hành các kỳ khảo thí và đánh giá giáo dục; dịch vụ tổ chức các chuyến thăm và chuyến đi 
mang tính giáo dục;  dịch vụ tổ chức, sắp xếp và tiến hành buổi thuyết trình; dịch vụ tư 
vấn và cung cấp thông tin nghề nghiệp (tư vấn giáo dục và đào tạo); dịch vụ tổ chức và 
tiến hành sự kiện giải trí, lớp dạy cao cấp, hội thảo, đại hội, hội nghị chuyên đề, buổi thảo 
luận, hội nghị khoa học, hội thảo chuyên đề và cuộc triển lãm cho mục đích văn hoá và 
giáo dục; dịch vụ thư viện; dịch vụ thực hiện các buổi biểu diễn trực tiếp; dịch vụ tổ chức 
hòa nhạc; dịch vụ cung cấp và vận hành các phương tiện giải trí và thể thao; dịch vụ cung 
cấp các phương tiện giảng dạy; dịch vụ cho thuê các phương tiện và thiết bị để sản xuất 
chương trình truyền hình; dịch vụ cho thuê các phương tiện và thiết bị cho mục đích giảng 
dạy, cho mục đích giải trí và thể thao;  dịch vụ xuất bản ấn phẩm in, tác phẩm viết, sách 
và các văn bản; dịch vụ xuất bản; dịch vụ sản xuất hoặc phát hành sách, phim, vi-đêo, 
băng, đĩa, các tài liệu truyền thanh hoặc truyền hình liên quan đến giảng dạy, đào tạo và 
cung cấp thông tin; dịch vụ sản xuất tài liệu đào tạo và giảng dạy trên định dạng đĩa CD, 
DVD và CD-ROM; dịch vụ tư vấn và cố vấn, cung cấp thông tin liên quan đến tất cả dịch 
vụ nói trên; dịch vụ cung cấp trực tuyến tất cả dịch vụ nói trên thông qua mạng internet 
hoặc các phương tiện điện tử tương tác khác. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu khoa học và nghiên cứu (cho người khác); dịch vụ nghiên 
cứu và phát triển (cho người khác); dịch vụ nghiên cứu (cho người khác) liên quan đến 
các chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp; dịch vụ nghiên cứu và phát triển (cho người 
khác) liên quan đến mỹ thuật, xây dựng, kỹ thuật, pháp luật, y học, khoa học, hóa học, lập 
trình máy tính, thiết kế, kiến trúc, làm vườn, thử nghiệm vật liệu, vật lý, nghiên cứu kinh 
tế, khoa học xã hội và sức khỏe; tiến hành kho sát nông nghiệp; dịch vụ phân tích nhằm 
thăm dò mỏ dầu; nghiên cứu vi khuẩn học; nghiên cứu sinh học; phân tích hóa học; 
nghiên cứu hóa học; nghiên cứu mỹ phẩm; nghiên cứu công nghệ; nghiên cứu và phát 
triển sản phẩm; nghiên cứu kỹ thuật; nghiên cứu và đánh giá địa chất; khảo sát địa chất; 
thăm dò địa chất - vật lý cho ngành công nghiệp dầu mỏ, khí ga và khai mỏ; dịch vụ phân 
tích và nghiên cứu công nghiệp; thiết kế công nghiệp; nghiên cứu trong phòng thí nghiệm; 
dịch vụ phòng thí nghiệm; nghiên cứu cơ khí; thiết kế và thử nghiệm sản phẩm mới; 
nghiên cứu vật lý; nghiên cứu tính khả thi liên quan đến tất cả các dịch vụ nêu trên; thử 
nghiệm khoa học; thiết kế, triển khai và cập nhật phần cứng và phần mềm máy vi tính; lập 
trình máy vi tính; tư vấn phần mềm máy vi tính; lắp đặt, bảo trì và sửa chữa phần mềm 
máy vi tính, dịch vụ máy tính và công nghệ thông tin; dịch vụ trang web máy tính chủ; 
phân tích hệ thống máy vi tính; thiết kế hệ thống máy vi tính; chuyển đổi dữ liệu hoặc tài 
liệu từ dạng vật lý sang dạng điện tử; sao chép chương trình máy vi tính; khôi phục dữ liệu 
máy vi tính; dịch vụ tư vấn liên quan đến chuyển giao tri thức và công nghệ; sản xuất 
chương trình máy vi tính; sản xuất chương trình máy vi tính liên quan đến đào tạo, hướng 
dẫn và thông tin; cung cấp thông tin khoa học và công nghệ; thiết kế trang phục; thiết kế 
quần áo; thiết kế thời trang; thiết kế nghệ thuật tạo hình; thiết kế mỹ thuật ứng dụng; thiết 
kế mỹ thuật thương mại; thiết kế đồ trang sức; thiết kế bao bì; dịch vụ tư vấn kiến trúc; 
dịch vụ thiết kế kiến trúc; dịch vụ cố vấn kiến trúc; dịch vụ thiết kế kiến trúc thân thiện 
với môi trường; tư vấn việc ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và 
điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, cầu..., thiết bị điện, hoá chất....; 
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nghiên cứu việc ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành 
máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, cầu., thiết bị điện, hoá chất....; dịch vụ ứng 
dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ 
công cộng như đường, cầu..., thiết bị điện, hoá chất....; dịch vụ thiết kế việc ứng dụng kiến 
thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng 
như đường, cầu..., thiết bị điện, hoá chất....; ứng dụng kiến thức khoa học liên quan đến kỹ 
thuật vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như 
đường, cầu..., thiết bị điện, hoá chất....; tư vấn kỹ thuật trong lĩnh vực ứng dụng kiến thức 
khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như 
đường, cầu..., thiết bị điện, hoá chất....; tất cả các dịch vụ nêu trên được cung cấp trực 
tuyến qua mạng Internet hoặc phương tiện điện tử tương tác khác; cho thuê phương tiện và 
thiết bị nhằm mục đích thử nghiệm khoa học và kỹ thuật; dịch vụ thông tin, cố vấn và tư 
vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ nêu trên.  

 

Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ li-xăng sở hữu trí tuệ; dịch vụ tư vấn sở hữu trí tuệ; 
dịch vụ nghiên cứu phả hệ; dịch vụ nghiên cứu pháp luật; cung cấp trực tuyến tất cả dịch 
vụ nói trên thông qua mạng internet hoặc các phương tiện điện tử tương tác khác; dịch vụ 
tư vấn, cố vấn, cung cấp thông tin liên quan đến tất cả dịch vụ nói trên.  

 
 

(210) 4-2012-18975 (220) 27.08.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A26.11.12; 1.3.1; A1.3.17; 25.12.1 
(731) Cơ sở chế biến thực phẩm, gia 

vị thực phẩm Hùng Thắng  (VN)
Thôn Minh Hiệp 1, xã Minh Khai, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Đồ gia vị; sa tế; tương ớt; nước tương (xì dầu); mì chính (bột ngọt); bột canh.  
 

Nhóm 35: Mua bán: tương ớt, sa tế, đồ gia vị, mì chính, bột canh, nước tương.  
 
 

(210) 4-2012-19005 (220) 28.08.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Đỗ Sơn Hải   (VN) 
331/3 Lê Hồng Phong, phường 2, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 24: Vải và hàng dệt không xếp vào các nhóm khác, cụ thể là khăn ướt bằng vải 
dùng cho trẻ em, khăn trải bàn (không làm bằng giấy) và khăn trải giường. 

 
 

(210) 4-2012-19006 (220) 28.08.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

 

(731) Đỗ Sơn Hải    (VN) 
331/3 Lê Hồng Phong, phường 2, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh   
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(511)   Nhóm 24: Vải và hàng dệt không xếp vào các nhóm khác, cụ thể là khăn ướt bằng vải 
dùng cho trẻ em, khăn trải bàn (không làm bằng giấy) và khăn trải giường. 

 
 

(210) 4-2012-19044 (220) 28.08.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A26.11.8; 26.11.1 
(591) Đỏ, xanh dương nhạt 
(731) Công ty TNHH đầu tư Winso  

(VN) 
7/1 Hồ Biểu Chánh, phường 12, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng gốm - sứ - thủy tinh gồm: chén, bát, đũa, chậu, lọ, bình, ly, 

đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo, các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh 
bột, rượu, bia, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào, sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm, mỹ phẩm, 
bột giặt, nước rửa chén; nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; tổ chức giới thiệu và 
xúc tiến thương mại. 

 
 

(210) 4-2012-19047 (220) 31.03.2011 
(641) 4-2011-05749 (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2; A1.1.10; 24.7.1; 7.1.8; 6.1.2 
(591) Vàng nhạt, vàng đậm, đỏ, xanh, trắng 
(731) Công ty cổ phần An Sơn   (VN) 

Km59 + 500 quốc lộ 48, xóm Đồng Càn, 
xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh 
Nghệ An   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Quặng sắt; mangan; thiếc.   

 
 

(210) 4-2012-19086 (220) 28.08.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH Triều Phát  (VN) 
43/19G ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh như: chậu rửa inôc, bồn cầu, chậu rửa lavabo, vòi sen; phụ kiện 

dùng cho nhà tắm như: phòng tắm đứng, bồn tắm, vòi nước, thanh treo vòi hoa sen; thiết 
bị chiếu sáng. 
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(210) 4-2012-19156 (220) 29.08.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) DIAGEO NORTH AMERICA, INC.  

(US) 
801 Main Avenue, Norwalk, Connecticut 
06851, U.S.A.  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng [đồ uống]; nước uống có ga; đồ uống không có cồn; đồ uống 

làm từ nước ép trái cây [không có cồn]; nước ép trái cây; xi-rô dùng cho đồ uống; chế 
phẩm để làm đồ uống.   

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ biểu diễn trên sân khấu, biểu diễn âm nhạc, buổi biểu 
diễn về đêm và biểu diễn tại câu lạc bộ đêm; dịch vụ giải trí, cụ thể là, chương trình chơi 
nhạc bởi những người chỉnh nhạc (DJs) thông qua đài phát thanh, truyền hình và mạng 
máy tính toàn cầu; dịch vụ giải trí tương tác, cụ thể là dịch vụ tổ chức các cuộc thi tại các 
buổi gặp mặt; dịch vụ sản xuất phim điện ảnh, băng audio và băng video; dịch vụ câu lạc 
bộ đêm; dịch vụ vũ trường; dịch vụ cung cấp thông tin thông qua mạng thông tin máy tính 
toàn cầu nhằm phổ biến thông tin trong các lĩnh vực nghệ thuật, giải trí, văn hóa, trò chơi.  

 
Nhóm 43: dịch vụ cung cấp thông tin thông qua mạng thông tin máy tính toàn cầu nhằm 
phổ biến thông tin trong lĩnh vực đồ uống có cồn. 

 
 

(210) 4-2012-19174 (220) 29.08.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 3.4.18 
(591) Đen, cam 
(731) Hợp tác xã dịch vụ và chăn 

nuôi Hiệp Lực Bình Dương   (VN)
ấp Hóa Nhựt, xã Tân Vĩnh Hiệp, huyện 
Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt, trứng; sữa; thịt đã được bảo quản; thịt đóng hộp; nước thịt nấu đông.  
 

Nhóm 31: Gia cầm để gây giống; gia cầm sống; gia súc để gây giống; gia súc sống, thức 
ăn cho gia súc; thức ăn cho gia cầm.  

 
Nhóm 35: Mua bán: thịt, trứng, sữa, thịt đã được bảo quản, thịt đóng hộp, rau tươi, củ quả 
tươi. 
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(210) 4-2012-19179 (220) 29.08.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 3.7.3; A3.7.24; 3.4.18; 26.4.4 
(591) Xanh lá, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần JAPFA 
COMFEED Việt Nam  (VN) 
Thị trấn Hương Canh, huyện Bình 
Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung thức ăn vật nuôi (không dùng cho mục đích y tế). 
 

Nhóm 31: Thức ăn gia súc; thức ăn cho vật nuôi trong nhà; cám. 
 

(210) 4-2012-19213 (220) 29.08.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) INTERNATIONAL BUSINESS 

MACHINES CORPORATION   (US) 
New Orchard Road Armonk, NY 10504 
(US)  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ khuyến mại xúc tiến bán hàng; tư vấn và quản lý kinh 

doanh; thông tin kinh doanh; phân phát tài liệu quảng cáo; phân phát hàng mẫu; dịch vụ 
đăng ký đặt mua báo cho người khác; kế toán; sao chụp nhân bản tài liệu; xử lý quản lý 
dữ liệu; tổ chức triển lãm nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, ngoại trừ mục đích giáo dục và đào tạo trong lĩnh vực y tế và 
khoa học; dịch vụ giải trí; dịch vụ đào tạo huấn luyện, ngoại trừ mục đích giáo dục và đào 
tạo trong lĩnh vực y tế và khoa học; tổ chức hội nghị, hội thảo, triển lãm cho mục đích văn 
hóa hoặc giáo dục, ngoại trừ mục đích giáo dục và đào tạo trong lĩnh vực y tế và khoa 
học; sản xuất chương trình phát thanh và truyền hình không nhằm mục đích giáo dục và 
đào tạo trong lĩnh vực y tế vâ khoa học; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa không 
nhằm mục đích giáo dục và đào tạo trong lĩnh vực y tế và khoa học; dịch vụ giải trí, cụ thể 
là dịch vụ game online (trò chơi trực tuyến) trên máy tính; tổ chức, tiến hành sự kiện có 
tính chất giải trí, cụ thể là các cuộc thi đấu thể thao theo thời gian thực qua mạng máy 
tính toàn cầu; tổ chức, tiến hành sự kiện có tính chất giải tri, cụ thể là cung cấp các trình 
diễn trên các website chuyên về triển lãm bảo tàng, các sự kiện thể thao, triển lãm tranh 
ảnh nghệ thuật, hôa nhạc, và thu/ghi nhạc; xuất bản sách, báo không nhằm mục đích giáo 
dục và đào tạo trong lĩnh vực y tế và khoa học; sản xuất các chương trình/buổi biểu diễn 
và sản xuất phim không nhằm mục đích giáo dục và đào tạo trong lĩnh vực y tế và khoa 
học; sắp xếp và tổ chức hội thảo, hội nghị chuyên đề, hội nghị; tổ chức triển lãm cho mục 
đích giáo dục hoặc đào tạo, ngoại trừ mục đích giáo dục và đào tạo trong lĩnh vực y tế và 
khoa học; dịch vụ đặt vé xem các buổi trình diễn.  
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(210) 4-2012-19215 (220) 29.08.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 1.15.5; A26.11.12 
(591) Xanh da trời, xanh nước biển, cam 
(731) DAIKYO INCORPORATED  (JP) 

24-13, Sendagaya 4-chome, Shibuya -ku, 
Tokyo 151-8506, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản; dịch vụ trung gian, môi giới cho thuê bất động sản; cho 
thuê dài hạn hoặc ngắn hạn bất động sản và cung cấp thông tin, cố vấn và tư vấn liên quan 
đến cho thuê dài hạn hoặc ngắn hạn bất động sản; mua và bán bất động sản và cung cấp 
thông tin, cố vấn và tư vấn liên quan đến mua và bán bất động sản; dịch vụ trung gian, 
môi giới mua và bán bất động sản; thẩm định hoặc định giá bất động sản và đất đai; quản 
lý đất đai; trung gian, môi giới thuê và cho thuê đất đai; cho thuê đất đai; mua và bán đất 
đai; trung gian, môi giới mua và bán đất đai; cung cấp thông tin về bất động sản và đất đai.  

 
 

(210) 4-2012-19216 (220) 29.08.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) DAIKYO INCORPORATED   (JP) 
24-13, Sendagaya 4-chome, Shibuya -ku, 
Tokyo 151-8506, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản; dịch vụ trung gian, môi giới cho thuê bất động sản; cho 
thuê dài hạn hoặc ngắn hạn bất động sản và cung cấp thông tin, cố vấn và tư vấn liên quan 
đến cho thuê dài hạn hoặc ngắn hạn bất động sản; mua và bán bất động sản và cung cấp 
thông tin, cố vấn và tư vấn liên quan đến mua và bán bất động sản; dịch vụ trung gian, 
môi giới mua và bán bất động sản; thẩm định hoặc định giá bất động sản và đất đai; quản 
lý đất đai; trung gian, môi giới thuê và cho thuê đất đai; cho thuê đất đai; mua và bán đất 
đai; trung gian, môi giới mua và bán đất đai; cung cấp thông tin về bất động sản và đất đai.  

 
 

(210) 4-2012-19234 (220) 29.08.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.3.15; A5.5.20; 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) HERBALIFE INTERNATIONAL, INC.  

(US) 
800 W. Olympic Blvd., Suite 406, Los 
Angeles, CA 90015, United States  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 

Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng, nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc; bột chà răng; dầu gội 
đầu; dầu xả; chế phẩm xịt, gel và pom-mát (sáp thơm) tạo kiểu tóc; kem, nước thơm, gel, 
mặt nạ và chế phẩm xịt dùng cho mặt (mỹ phẩm); nước thơm, kem, gel và chế phẩm có 
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chứa hạt mịn dùng cho tay (mỹ phẩm); kem, nước thơm, sữa tắm, gel và chế phẩm xịt 
dùng cho cơ thể (mỹ phẩm); chế phẩm (đồ) vệ sinh cá nhân dùng để cạo râu cho đàn ông; 
chất tạo hương thơm (fragrance); vải nhám và vải chứa chất để tẩy tế bào da chết. 

 

Nhóm 05: Thực phẩm bổ sung sức khỏe chủ yếu làm từ các vi-ta-min; thực phẩm bổ sung 
sức khỏe chủ yếu làm từ các chất khoáng; chất bổ sung dinh dưỡng cho mục đích chăm 
sóc sức khỏe và ăn kiêng; bột prô-tê-in làm thức ăn cho người; bột prô-tê-in làm thức ăn 
cho người; prô-tê-in làm thức ăn cho người dưới dạng bột prô-tê-in có thể gồm các chất 
khoáng, các vi-ta-min và các nguyên liệu thảo mộc 

 

Nhóm 29: Thực phẩm và đồ ăn nhanh làm từ dầu ăn, chất béo và quả hạch đã chế biến; 
thực phẩm bổ sung ở dạng bột, viên nang hoặc viên nén làm từ dầu ăn, chất béo và quả 
hạch đã chế biến; đồ ăn nhanh (snack) có quả hạch đã nấu; đồ ăn nhanh (snack) có quả 
hạch đã sấy khô; đồ ăn nhanh (snack) có hạt đậu nành rang (sau khi ngâm nước); đồ ăn 
nhanh có prô- tê-in, xúp; chế phẩm để nấu xúp; chế phẩm để nấu xúp rau; sữa; đồ uống từ 
sữa; sản phẩm sữa, các vi-ta-min và các nguyên liệu thảo mộc; thịt; cá (không còn sống); 
gia cầm (không còn sống); chiết xuất từ thịt thú săn; chất béo và dầu có thể ăn được, 
không bao gồm chất phết lên bánh.  

 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê, sô-cô-la và trà; trà; cà phê; sô-cô-la; ca cao; bột để 
làm đồ uống trên cơ sở trà và đồ uống trên cơ sở ca cao; bột để làm đồ uống thực phẩm 
thảo mộc; rau gia vị đã sấy khô (gia vị); trà thảo mộc để làm thực phẩm.  

 

Nhóm 32: Nước khoáng và nước uống có ga; đồ uống không cồn; nước hoa quả; nước ép 
hoa quả; chế phẩm để làm đồ uống; đồ uống không cồn uống liền; đồ uống không cồn cô 
đặc; đồ uống không cồn dạng bột. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; hoạt động văn phòng; 
dịch vụ hỗ trợ người khác tiếp thị trực tiếp, quảng cáo, tạo sự quan tâm của khách hàng 
đến sản phẩm/dịch vụ (lead generation), chào hàng và thanh toán; dịch vụ quản lý dữ liệu 
điện tử liên quan đến quản lý trọng lượng (cơ thể), sức khỏe và sự khỏe mạnh của con 
người, tiếp thị đa cấp và phát triển cơ sở kinh doanh nhỏ. 

 
 

(210) 4-2012-19235 (220) 29.08.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.3.15; A5.5.20; 26.1.1 
(731) HERBALIFE INTERNATIONAL, INC.  

(US) 
800 W. Olympic Blvd., Suite 406, Los 
Angeles, CA 90015, United States   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 

Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng, nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc; bột chà răng; dầu gội 

đầu; dầu xả; chế phẩm xịt, gel và pom-mát (sáp thơm) tạo kiểu tóc; kem, nước thơm, gel, 
mặt nạ và chế phẩm xịt dùng cho mặt (mỹ phẩm); nước thơm, kem, gel và chế phẩm có 
chứa hạt mịn dùng cho tay (mỹ phẩm); kem, nước thơm, sữa tắm, gel và chế phẩm xịt 
dùng cho cơ thể (mỹ phẩm); chế phẩm (đồ) vệ sinh cá nhân dùng để cạo râu cho đàn ông; 
chất tạo hương thơm (fragrance); vải nhám và vải chứa chất để tẩy tế bào da chết. 
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Nhóm 05: Thực phẩm bổ sung sức khỏe chủ yếu làm từ các vi-ta-min; thực phẩm bổ sung 
sức khỏe chủ yếu làm từ các chất khoáng; chất bổ sung dinh dưỡng cho mục đích chăm 
sóc sức khỏe và ăn kiêng; bột prô-tê-in làm thức ăn cho người; prô-tê-in làm thức ăn cho 
người; prô-tê-in làm thức ăn cho người dưới dạng bột prô-tê-in có thể gồm các chất 
khoáng, các vi-ta-min và các nguyên liệu thảo mộc. 

 
Nhóm 29: Thực phẩm và đồ ăn nhanh làm từ dầu ăn, chất béo và quả hạch đã chế biến; 
thực phẩm bổ sung ở dạng bột, viên nang hoặc viên nén làm từ dầu ăn, chất béo và quả 
hạch đã chế biến; đồ ăn nhanh (snack) có quả hạch đã nấu; đồ ăn nhanh (snack) có quả 
hạch đã sấy khô; đồ ăn nhanh (snack) có hạt đậu nành rang (sau khi ngâm nước); đồ ăn 
nhanh có prô- tê-in, xúp; chế phẩm để nấu xúp; chế phẩm để nấu xúp rau; sữa; đồ uống từ 
sữa; sản phẩm sữa; thịt; cá (không còn sống); gia cầm (không còn sống); chiết xuất từ thịt 
thú săn; chất béo và dầu có thể ăn được; không bao gồm chất phết lên bánh. 

 
Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê, sô-cô-la và trà; trà; cà phê; sô-cô-la; ca cao; bột để 
làm đồ uống trên cơ sở trà và đồ uống trên cơ sở ca cao; bột để làm đồ uống thực phẩm 
thảo mộc; rau gia vị đã sấy khô (gia vị); trà thảo mộc để làm thực phẩm. 

 
Nhóm 32: Nước khoáng và nước uống có ga; đồ uống không cồn; nước hoa quả; nước ép 
hoa quả; chế phẩm để làm đồ uống; đồ uống không cồn uống liền; đồ uống không cồn cô 
đặc; đồ uống không cồn dạng bột.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; hoạt động văn phòng; 
dịch vụ hỗ trợ người khác tiếp thị trực tiếp, quảng cáo, tạo sự quan tâm của khách hàng 
đến sản phẩm/dịch vụ (lead generation), chào hàng và thanh toán; dịch vụ quản lý dữ liệu 
điện tử liên quan đến quản lý trọng lượng (cơ thể), sức khỏe và sự khỏe mạnh của con 
người, tiếp thị đa cấp và phát triển cơ sở kinh doanh nhỏ. 

 
 

(210) 4-2012-19259 (220) 30.08.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.2; A26.11.12 
(591) Trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn đầu 
tư phát triển xây dựng CICND  
(VN) 
Số 3, ngõ 53 phố Phùng Chí Kiên, 
phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; lập dự toán, tổng dự toán công trình 
xây dựng; tư vấn đấu thầu công trình xây dựng.   

 
Nhóm 37: Thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp. 

 
Nhóm 42: Thiết kế các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, cầu và đường bộ; 
thiết kế nội, ngoại thất công trình xây dựng, công nghiệp; thiết kế quy hoạch xây dựng; 
khảo sát địa chất công trình xây dựng, địa chất thủy văn, trắc địa công trình; lập dự án đầu 
tư xây dựng công trình; thẩm tra thiết kế, dự toán công trình xây dựng. 
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(210) 4-2012-19401 (220) 31.08.2012 
  (441) 25.01.2013 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dây cáp điện 
BUSAN Hàn Quốc  (VN) 
Thôn 4 xã Vạn Phúc, huyện Ninh Giang, 
tỉnh Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước, máy phát điện, máy khoan, máy hàn,  
 

Nhóm 11: Nồi cơm điện, ấm điện, quạt điện, máy lọc nước, đèn điện.  
 
 

(210) 4-2012-19440 (220) 31.08.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A26.11.12; 26.4.4; 26.13.25 
(591) Xanh dương, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Tuấn 
Thành Phát   (VN) 
207 đường số 7, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 06: Cửa sổ bằng kim loại, cửa bằng kim loại, thanh đỡ tay vịn bằng kim loại, đồ 

kim loại dùng cho cửa, đồ kim loại dùng cho cửa sổ, đồ kim loại dùng cho cầu thang kính. 
 

Nhóm 19: Cửa không bằng kim loại, cửa sổ không bằng kim loại,  thanh đỡ tay vịn không 
bằng kim loại, đồ không bằng kim loại dùng cho cửa, đồ không bằng kim loại dùng cho 
cửa sổ, đồ không bằng kim loại dùng cho cầu thang kính. 

 
Nhóm 35: Mua bán sản phẩm in ốc (inox), sắt, nhôm, gỗ, nhựa như cửa đi, cửa sổ, lan can 
cầu thang, thiết bị vệ sinh, thiết bị phòng tắm, lan can ban công. 

 
 

(210) 4-2012-19534 (220) 04.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.1; 26.4.2; 26.4.9 
(591) Trắng, xanh lam sẫm, xanh lá cây, xanh 

da trời nhạt, đỏ sẫm 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Hoàng Doãn 
TỜ  (VN) 
Xuân Giao, Hưng Vũ, Bắc Sơn, tỉnh 
Lạng Sơn 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu trắng. 
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(210) 4-2012-19649 (220) 05.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A26.11.12; A3.7.24; 26.13.25 
(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Paris  

(VN) 
382/46 Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-19651 (220) 05.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 24.3.1; 26.4.1; 26.4.9 
(731) Công ty cổ phần thông tin 

xây dựng Việt   (VN) 
29B Nguyễn Gia Thiều, phường Trần Hưng
Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 35: Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; quảng cáo; tổ chức giới thiệu và xúc 
tiến thương mại, tư vấn quản lý kinh doanh, tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh, đại 
lý thông tin thương mại, thông tin thương mại.  

 
Nhóm 41: Hoạt động sản xuất chương trình truyền hình, hoạt động hậu kỳ cụ thể là: hoạt 
động làm thử phim điện ảnh, thuyết minh, biên tập, lồng tiếng và giới thiệu phim; tổ chức 
hội nghị, hội thảo.  

 
 

(210) 4-2012-19674 (220) 05.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.2; 26.13.25 
(591) Xanh da trời, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông và sản xuất Phát Nam 
Thiên   (VN) 
42 Lam Sơn, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ tóm lược tin tức; dịch vụ quan hệ công chúng; cho thuê 
thời gian quảng cáo trên phương tiện truyền thông; tìm kiếm tài trợ quảng cáo.  

 
Nhóm 41: Biên tập, dàn dựng băng hình; sản xuất phim không phải là phim quảng cáo; 
cho thuê máy chiếu phim và phụ tùng máy chiếu phim; dịch vụ trương quay; dịch vụ 
phòng thu âm; sản xuất, dàn dựng các chương trình phát thanh và truyền hình. 
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(210) 4-2012-19675 (220) 05.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.1; 26.13.25 
(591) Xanh da trời, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông và sản xuất Phát Nam 
Thiên   (VN) 
42 Lam Sơn, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ tóm lược tin tức;  quan hệ công chúng; cho thuê thời gian 

quảng cáo trên phương tiện truyền thông; tìm kiếm tài trợ quảng cáo.  
 

Nhóm 41: Biên tập, dàn dựng băng hình; sản xuất phim không phải là phim quảng cáo; 
cho thuê máy chiếu phim và phụ tùng máy chiếu phim; dịch vụ trương quay; dịch vụ 
phòng thu âm; sản xuất, dàn dựng các chương trình phát thanh và truyền hình. 

 
 

(210) 4-2012-19676 (220) 05.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.13.25 
(591) Xanh da trời, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông và sản xuất Phát Nam 
Thiên  (VN) 
42 Lam Sơn, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ tóm lược tin tức; quan hệ công chúng; cho thuê thời gian 

quảng cáo trên phương tiện truyền thông; tìm kiếm tài trợ quảng cáo. 
 

Nhóm 41: Biên tập, dàn dựng băng hình; sản xuất phim không phải là phim quảng cáo; 
cho thuê máy chiếu phim và phụ tùng máy chiếu phim; dịch vụ trương quay; dịch vụ 
phòng thu âm; sản xuất, dàn dựng các chương trình phát thanh và truyền hình. 

 
 

(210) 4-2012-19679 (220) 05.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 2.9.1; 5.7.20; 26.13.25 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 

nhạt 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

ICOMM   (VN) 
493A/62 Cách Mạng Tháng Tám, 
phường 13, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Quốc tế Thiên Việt 

(VIETSKY INT' LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; chương trình trò chơi máy tính; phần mềm máy tính để 
kết nối mạng xã hội ảo và cho phép truy tìm, tải lên, truy cập và quản lý dữ liệu, gửi bài, 
trình bày hiển thị, nhận biết, viết nhật ký, chia sẻ hoặc cung cấp thông tin hoặc phương 
tiện điện từ qua mạng internet hoặc mạng liên lạc khác.  

 
Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm, phần cứng, 
linh kiện máy tính; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ cung cấp thông tin về rao vặt, về mạng xã 
hội ảo, chia sẻ.  

 
Nhóm 38: Cung cấp dịch vụ kênh tán gẫu trực tuyến và bảng thông báo điện tử cho người 
đã sử dụng đăng ký để truyền tin nhắn liên quan đến các sản phẩm thiết yếu, về rao vặt, về 
mạng xã hội ảo, cộng đồng ảo, chia sẻ hình ảnh và truyền hình ảnh; các dịch vụ thông tin 
bằng điện thoại; dịch vụ phát thanh và truyền hình qua mạng internet và các mạng liên lạc 
khác; cung cấp dịch vụ truy cập thông tin, âm thanh, hình ảnh qua các web, diễn dàn trực 
tuyến, kênh tán gẫu ảo, các danh sách thư điện từ và các trang nhật ký điện từ qua mạng 
internet; cung cấp dịch vụ truy cập tới các cơ sở dữ liệu máy tính; cung cấp các cơ sở dữ 
liệu máy tính trực tuyến và cơ sở dữ liệu cỏ thể tra cứu trực tuyến trong các lĩnh vực rao 
vặt, cộng đồng ảo, mạng xã hội. 

 
Nhóm 41: Xuất bản sách điện tử trực tuyến không tải xuống được và báo điện tử trục 
tuyến; cung cấp trang tin trực tuyến và các trang nhật ký điện tử do người dùng thiết lập; 
sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình; dịch vụ cung cấp trò 
chơi trực tuyến từ mạng máy tính; cung cấp thông tin trực tuyến trong lĩnh vực, giáo dục, 
tin tức, giải trí thông qua mạng internet.  

 
Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần mềm, phần cứng máy tính; tư vấn trong thiết kế và 
phát triển phần cứng, phần mềm máy tính; lập trình máy tính; tạo lập và duy trì trang web 
trực tuyến cho người khác để tổ chức và thực hiện các cuộc gặp gỡ, hội họp và thảo luận 
tương tác trực tuyến, thiết lập cộng đồng ảo; cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet.  

 
Nhóm 45: Các dịch vụ giới thiệu và liên kết mạng xã hội ảo trên cơ sở internet (tự giới 
thiệu về bản thân để làm quen, kết bạn với người khác).  

 
 

(210) 4-2012-19680 (220) 05.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
ICOMM  (VN) 
493A/62 Cách Mạng Tháng Tám, 
phường 13, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Quốc tế Thiên Việt 
(VIETSKY INT' LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch xuất bản điện tử, cụ thể là xuất bản các tác phẩm trực tuyến cho người 

khác bao gồm các văn bản, âm thanh, hình ảnh động và hình ảnh đồ họa do người dùng 
tạo ra; cung cấp trang tin trực tuyến và các trang nhật ký điện tử do người dùng thiết lập 
bao gồm cung cấp địa chỉ truy cập các trang thông tin điện tử, tạp chí trực tuyến thông 
qua kết nối internet và các trang nhật ký điện tử mà người dùng có thể thiết lập bằng các 
tài khoản riêng để lưu giữ và ghi chép lại những thông tin mà người sử dụng đã viết và 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 

 

 
766 

chia sẻ; sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình; dịch vụ cung 
cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính, cung cấp thông tin trực tuyến trong lĩnh vực tin 
tức, giải trí thông qua mạng internet.  

 
 

(210) 4-2012-19681 (220) 05.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
ICOMM    (VN) 
493A/62 Cách Mạng Tháng Tám, 
phường 13, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Quốc tế Thiên Việt 
(VIETSKY INT' LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 38: Cung cấp dịch vụ kênh tán gẫu trực tuyến và bảng thông báo điện tử cho người 
đã sử dụng đăng ký để truyền tin nhắn liên quan đến các sản phẩm thiết yếu về rao vặt, về 
mạng xã hội ảo, cộng đồng ảo, chia sẻ hình ảnh và truyền hình ảnh; các dịch vụ thông tin 
bằng điện thoại; dịch vụ phát thanh và truyền hình qua mạng internet và các mạng liên lạc 
khác; cung cấp dịch vụ truy cập thông tin, âm thanh, hình ảnh qua các web, diễn đàn trực 
tuyến, kênh tán gẫu ảo, các danh sách thư điện tử và các trang nhật ký điện tử qua mạng 
internet; cung cấp dịch vụ truy cập tới các cơ sở dữ liệu máy tính. 

 
Nhóm 41: Xuất bản sách điện tử trực tuyến không tải xuống được và báo điện tử trực 
tuyến; cung cấp trang tin trực tuyến và các trang nhật ký điện tử do người dùng thiết lập 
bao gồm cung cấp địa chỉ truy cập các trang thông tin điện tử, tạp chí trực tuyến thông 
qua kết nối internet và các trang nhật ký điện tử mà người dùng có thể thiết lập bằng các 
tài khoản riêng để lưu giữ và ghi chép lại những thông tin mà người sử dụng đã viết và 
chia sẻ; sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình, dịch vụ cung 
cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính, cung cấp thông tin trực tuyến trong lĩnh vực, 
giáo dục, tin tức, giải trí thông qua mạng internet. 

 
 

(210) 4-2012-19682 (220) 05.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
ICOMM    (VN) 
493A/62 Cách Mạng Tháng Tám, 
phường 13, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Quốc tế Thiên Việt 

(VIETSKY INT' LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 38: Cung cấp dịch vụ kênh tán gẫu trực tuyến và bảng thông báo điện tử cho người 
đã sử dụng đăng ký để truyền tin nhắn liên quan đến các sản phẩm thiết yếu, về rao vặt, về 
mạng xã hội ảo, cộng đồng ảo, chia sẻ hình ảnh và truyền hình ảnh; các dịch vụ thông tin 
bằng điện thoại; dịch vụ phát thanh và truyền hình qua mạng internet và các mạng liên lạc 
khác; cung cấp dịch vụ truy cập thông tin, âm thanh, hình ảnh qua các web, diễn đàn trực 
tuyến, kênh tán gẫu ảo, các danh sách thư điện tử và các trang nhật ký điện tử qua mạng 
internet, cung cấp dịch vụ truy cập tới các cơ sở dữ liệu máy tính. 
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Nhóm 41: Xuất bản sách điện tử trực tuyến không tải xuống được và báo điện tử trực 
tuyến; cung cấp trang tin trực tuyến và các trang nhật ký điện tử do người dùng thiết lập 
bao gồm cung cấp địa chỉ truy cập các trang thông tin điện tử, tạp chí trực tuyến thông 
qua kết nối internet và các trang nhật ký điện tử mà người dùng có thể thiết lập bằng các 
tài khoản riêng để lưu giữ và ghi chép lại những thông tin mà người sử dụng đã viết và 
chia sẻ; sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình, dịch vụ cung 
cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính, cung cấp thông tin trực tuyến trong lĩnh vực, 
giáo dục, tin tức, giải trí thông qua mạng internet. 

 
 

(210) 4-2012-19683 (220) 05.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
ICOMM    (VN) 
493A/62 Cách Mạng Tháng Tám, 
phường 13, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Quốc tế Thiên Việt 
(VIETSKY INT' LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch xuất bản điện tử, cụ thể là xuất bản các tác phẩm trực tuyến cho người 

khác bao gồm các văn bản, âm thanh, hình ảnh động và hình ảnh đồ họa do người dùng 
tạo ra, cung cấp trang tin trực tuyến và các trang nhật ký điện tử do người dùng thiết lập 
bao gồm cung cấp địa chỉ truy cập các trang thông tin điện tử, tạp chí trực tuyến thông 
qua kết nối internet và các trang nhật ký điện tử mà người dùng có thể thiết lập bằng các 
tài khoản riêng để lưu giữ và ghi chép lại những thông tin mà người sử dụng đã viết và 
chia sẻ, sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình; dịch vụ cung 
cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính, cung cấp thông tin trực tuyến trong lĩnh vực tin 
tức, giải trí thông qua mạng internet.  

 
Nhóm 45: Các dịch vụ giới thiệu và liên kết mạng xã hội ảo trên cơ sở internet (tự giới 
thiệu về bản thân để làm quen, kết bạn với người khác).  

 
 

(210) 4-2012-19684 (220) 05.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
ICOMM    (VN) 
493A/62 Cách Mạng Tháng Tám, 
phường 13, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Quốc tế Thiên Việt 
(VIETSKY INT' LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch xuất bản điện tử, cụ thể là xuất bản các tác phẩm trực tuyến cho người 

khác bao gồm các văn bản, âm thanh, hình ảnh động và hình ảnh đồ họa do người dùng 
tạo ra; cung cấp trang tin trực tuyến và các trang nhật ký điện tử do người dùng thiết lập 
bao gồm cung cấp địa chỉ truy cập các trang thông tin điện tử, tạp chí trực tuyến thông 
qua kết nối internet và các trang nhật ký điện tử mà người dùng có thể thiết lập bằng các 
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tài khoản riêng để lưu giữ và ghi chép lại những thông tin mà người sử dụng đã viết và 
chia sẻ; sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình; dịch vụ cung 
cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính, cung cấp thông tin trực tuyến trong lĩnh vực tin 
tức, giải trí thông qua mạng internet.  

 
 

(210) 4-2012-19728 (220) 05.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.2; 26.1.2; A1.1.2; 26.1.1 
(591) Vàng, xanh dương, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoàng Sang  
(VN) 
500 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, 
thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 19: Bột trét tuờng dùng trong xây dựng.  

 
 

(210) 4-2012-19729 (220) 05.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.2; A1.1.5; 26.1.1; 26.1.6 
(591) Xanh dương, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoàng Sang  
(VN) 
500 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, 
thành phố Đà Nẵng   

 
(511)   Nhóm 19: Xi măng dùng trong xây dựng. 

 
 

(210) 4-2012-19762 (220) 06.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A26.11.12; 26.13.25 
(591) Cam, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần QNK   (VN) 
Tầng 2, đơn nguyên B, tòa nhà B15 khu 
đô thị mới Đại Kim, phường Đại Kim, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Phụ kiện bằng kim loại cho xây dựng; công trình xây dựng bằng kim loại; 

khung kim loại cho xây dựng; vật liệu xây dựng chịu lửa bằng kim loại; hợp kim của kim 
loại thường; vật liệu xây dựng bằng kim loại.  

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; khung nhà không bằng kim loại; công 
trình xây dựng không bằng kim loại; bê tông; cấu kiện xây dựng bằng bê tông; hàng rào 
phân ranh giới không bằng kim loại.  
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Nhóm 35: Quảng cáo; đánh giá kinh doanh; bán đấu giá; bán lẻ hàng hóa trong siêu thị, 
trung tâm thương mại, cụ thể là các mặt hàng lương thực, thực phẩm, gia vị thực phẩm, 
rượu, bia, đồ uống có cồn và không có cồn, mỹ phẩm, chất để tẩy rửa, chất để làm sạch, 
thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh, vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi, 
máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu và máy điện toán, phần mềm máy tính, đồng hồ và dụng cụ 
đo thời gian, ti vi, tủ lạnh, máy điều hoà nhiệt độ, dụng cụ nấu nướng dùng điện, thiết bị 
để chiếu sáng, thiết bị sưởi nóng, sinh hơi nước, thiết bị dùng cho mục đích vệ sinh như 
bồn tắm, phụ kiện phòng tắm, ô tô, xe máy, đồ trang sức, văn phòng phẩm, rương, hòm, 
va li, túi du lịch, bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ, đồ đạc dùng trong nội thất, dụng cụ và đồ 
chứa dùng cho gia đình và bếp nóc, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, thảm chiếu, thảm 
chùi chân, giấy dán tường, vật liệu xây dựng bằng kim loại và không bằng kim loại; 
nghiên cứu thị trường; quan hệ công chúng; bán buôn kim loại và quặng kim loại; dịch vụ 
giới thiệu các sản phẩm trên các phương tiện truyền thông để bán lẻ; xúc tiến thương mại.  

 
Nhóm 36: Đầu tư vốn; tư vấn mua bán bất động sản; môi giới bất động sản, tài chính, tín 
dụng; quản lý tòa nhà (quản lý bất động sản); đầu tư trong lĩnh vực bất động sản; đại lý 
bất động sản; cho thuê bất động sản.  

 
Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng, giao thông, thủy lợi, công trình hạ tầng khu 
công nghiệp, khu dân cư; phá dỡ các công trình xây dựng; chuẩn bị mặt bằng xây dựng; 
hoàn thiện các công trình xây dựng; dịch vụ giám sát các công trình xây dựng; tư vấn xây 
dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt và sửa chữa 
thiết bị điều hòa không khí; lắp đặt và sửa chữa thiết bị chống trộm; lắp đặt và sửa chữa 
thiết bị chống hỏa hoạn; lắp đặt và sửa chữa thiết bị sưởi ấm; lắp đặt, sửa chữa và bảo 
dưỡng máy móc; khai thác mỏ. 

 
Nhóm 39: Cho thuê xe; dịch vụ vận tải; bãi đỗ xe; vận chuyển hành khách; dịch vụ du 
lịch; phân phối năng lượng; dịch vụ cung cấp nước; dịch vụ dẫn nước và cung cấp nước 
bằng đường ống.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ khử độc vật liệu nguy hiểm; dịch vụ tiêu hủy rác và chất thải; sản xuất 
năng lượng; đúc kim loại; tấn kim loại; tôi kim loại; xử lý kim loại; mạ kim loại; xử lý 
nước.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; thông tin về giải trí; sắp xếp, tổ chức và tiến hành hội thảo; sắp 
xếp, tổ chức và tiến hành hội nghị; sắp xếp, tổ chức và tiến hành họp báo; sắp xếp, tổ chức 
và tiến hành các cuộc thi sắc đẹp; sắp xếp, tổ chức và tiến hành các cuộc thi đấu thể thao; 
dịch vụ hoạt náo viên (làm trò tiêu khiển); dịch vụ huấn luyện viên thể dục thể thao, dịch 
vụ đào tạo về thể thao; sản xuất, dàn dựng các chương trình phát thanh và truyền hình; 
trung tâm huấn luyện thể thao.  

 
Nhóm 42: Thiết kế công trình xây dựng; thiết kế kiến trúc; thiết kế trang trí nội thất; thiết 
lập các bản; vẽ xây dựng; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây 
dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, cầu, công trình xây dựng, 
thiết bị điện, thiết bị dẫn nước; thăm dò dưới nước; thăm dò và khảo sát địa chất; nghiên 
cứu địa chất; trắc địa địa chất; đo đạc đất đai; dịch vụ thử nghiệm vật liệu; phân tích cho 
lĩnh vực khai thác dần mỏ; khảo sát mỏ dầu; dịch vụ lập quy hoạch đô thị.  

 
Nhóm 43: Kinh doanh dịch vụ khách sạn, chỗ ở tạm thời; kinh doanh nhà ăn uống.  
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(210) 4-2012-19783 (220) 06.09.2012 
 (441) 25.01.2013 

(531) A26.11.12; 24.1.5; 3.4.11; 26.1.1 
(591) Vàng, xanh lam, xanh dương, tím, hồng, 

đỏ, trắng, xanh lá cây, cam, nâu 
(731) DAIRY GOAT CO-OPERATIVE (NZ) 

LIMITED   (NZ) 
18 Gallagher Drive, Hamilton, New 
Zealand  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 

(511)   Nhóm 05: Sữa bột cho em bé, thực phẩm và đồ uống cho em bé có nguồn gốc từ sữa; sữa 
bột cho em bé có chứa sữa dê, sữa dê dạng bột có bổ sung chất dinh dưỡng, vitamin, 
khoáng chất và/hoặc các thành phần hỗ trợ quá trình tiêu hóa, hấp thụ vitamin và khoáng 
chất cho em bé.  

 
 

(210) 4-2012-19784 (220) 06.09.2012 
 (441) 25.01.2013 

(531) A26.11.12; 24.1.5; 3.4.11; 26.1.1 
(591) Vàng, xanh lá cây đậm, tím, hồng, đỏ, 

trắng, be, xanh dương, da cam 
(731) DAIRY GOAT CO-OPERATIVE (NZ) 

LIMITED   (NZ) 
18 Gallagher Drive, Hamilton, New 
Zealand  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 

(511)   Nhóm 05: Sữa bột cho em bé; thực phẩm và đồ uống cho em bé có nguồn gốc từ sữa; sữa 
bột cho em bé có chứa sữa dê; sữa dê dạng bột có bổ sung chất dinh dưỡng, vitamin, 
khoáng chất và/hoặc các thành phần hỗ trợ quá trình tiêu hóa, hấp thụ vitamin và khoáng 
chất cho em bé.  

 
 

(210) 4-2012-19790 (220) 06.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.3.1 
(731) 1. PT. PURINUSA EKAPERSADA   (ID)

Plaza BII, Tower 2, 9th Floor, Jl. M.H. 
Thamrin No. 51, Jakarta 10350  
2. PT. PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA 
TBK   (ID) 
Plaza BII, Tower 2, 7th Floor, Jl. M.H. 
Thamrin No. 51, Jakarta 10350  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy, các tông; ấn phẩm; vật liệu đóng sách; bức ảnh chụp; văn phòng phẩm; 
chất kết dính dùng cho mục đích văn phòng hoặc trong gia đình; vật liệu vẽ; cọ sơn của 
họa sĩ; máy đánh chữ và dụng cụ văn phòng (trừ đồ nội thất); dụng cụ giảng dạy và tài 
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liệu giảng dạy (không bao gồm máy móc); màng nhựa để bao gói, túi đựng (phong bì, túi) 
làm bằng giấy; chữ nổi dùng để in, bản kẽm để in.  

 
 

(210) 4-2012-19791 (220) 06.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.3.1 
(731) 1. PT. PURINUSA EKAPERSADA  (ID) 

Plaza BII, Tower 2, 9th Floor, Jl. M.H. 
Thamrin No. 51, Jakarta 10350  
2. PT. PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA 
TBK   (ID) 
Plaza BII, Tower 2, 7th Floor, Jl. M.H. 
Thamrin No. 51, Jakarta 10350.  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy, các tông; ấn phẩm; vật liệu đóng sách; bức ảnh chụp; văn phòng phẩm; 
chất kết dính dùng cho mục đích văn phòng hoặc trong gia đình; vật liệu vẽ; cọ sơn của 
họa sĩ; máy đánh chữ và dụng cụ văn phòng (trừ đồ nội thất); dụng cụ giảng dạy và tài 
liệu giảng dạy (không bao gồm máy móc); màng nhựa để bao gói, túi đựng (phong bì, túi) 
làm bằng giấy; chữ nổi dòng để in, bản kẽm để in. 

 
 

(210) 4-2012-19792 (220) 06.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.3.1 
(731) 1. PT. PURINUSA EKAPERSADA  (ID) 

Plaza BII, Tower 2, 9th Floor, Jl. M.H. 
Thamrin No. 51, Jakarta 10350 
2. PT. PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA 
TBK  (ID) 
Plaza BII, Tower 2, 7th Floor, Jl. M.H. 
Thamrin No. 51, Jakarta 10350. 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy, các tông; ấn phẩm; vật liệu đóng sách; bức ảnh chụp; văn phòng phẩm; 
chất kết dính dùng cho mục đích văn phòng hoặc trong gia đình; vật liệu vẽ; cọ sơn của 
họa sĩ; máy đánh chữ và dụng cụ văn phòng (trừ đồ nội thất); dụng cụ giảng dạy và tài 
liệu giảng dạy (không bao gồm máy móc); màng nhựa để bao gói, túi đựng (phong bì, túi) 
làm bằng giấy; chữ nổi dòng để in, bản kẽm để in. 

 
 

(210) 4-2012-19863 (220) 06.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2; A26.11.12 
(591) Cam, xanh lá cây đậm 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Gia Việt  (VN) 
06 đường 65, phường Thảo Điền, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 16: Túi bằng giấy hoặc bằng chất dẻo dùng để bao gói 
 

Nhóm 17: Màng bằng chất dẻo không dùng để bao gói. 
 

Nhóm 21: Chai nhựa. 
 
 

(210) 4-2012-19875 (220) 06.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) JAND, INC.  (US) 
295 Lafayette Street, New York, New 
York, United States of America 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 09: Kính mắt; kính râm; gọng kính mắt; hộp kính mắt và kính râm; dây xích và dây 

nhỏ dùng cho kính mắt và kính râm; miếng che mắt (chống chói mắt); kính một mắt; kính 
áp tròng; hộp đựng kính áp tròng, thẻ quà tặng điện tử (thẻ điện tử có khả năng thanh 
toán). 

 
Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ và cửa hàng bán lẻ trực tuyến các sản phẩm kính mắt, 
kính râm, gọng kính mắt, hộp kính mắt và kính râm, dây xích và dây nhỏ dùng cho kính 
mắt và kính râm, miếng che mắt, kính một mắt, kính áp tròng, hộp đựng kính áp tròng, 
quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, khăn, cà vạt, phụ kiện thời trang, túi xách tay, thắt lưng 
(trang phục), dải khăn choàng qua vai dùng trong các cuộc thi, và dải đeo quần/tất; hỗ trợ 
việc mua hàng cá nhân cho khách hàng của cửa hàng bán lẻ, cụ thể là lựa chọn hàng hóa 
thay khách hàng; cung cấp dịch vụ dùng thử hàng tại nhà cho phép khách hàng dùng thử 
kính đeo mắt, kính râm, gọng kính mắt, hộp kính mắt và kính râm, dây xích và dây nhỏ 
dùng cho kính mắt và kính râm, miếng che mắt, kính một mắt, kính áp tròng và hộp đựng 
kính áp tròng, trước khi lựa chọn và mua hàng. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ từ thiện, cụ thể là quyên góp tài chính cho những người có hoàn cảnh 
khó khăn. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ từ thiện, cụ thể là đo thị lực cho những người có hoàn cảnh khó khăn 

 
Nhóm 45: Dịch vụ từ thiện, cụ thể là cung cấp kính đeo mắt, gọng kính, kính áp tròng, 
quần áo, đồ đi chân và đồ đội đầu; dịch vụ từ thiện, cụ thể là cung cấp kính đeo mắt cho 
những người có hoàn cảnh khó khăn từ doanh thu từ mỗi đôi kính bán được. 

 
 

(210) 4-2012-19876 (220) 06.09.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH DONG LIM VINA 
CHEMICAL  (VN) 
Đường số 5, KCN Long Thành, huyện 
Long Thành, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong quá trình hồ vải.  
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(731) Công ty TNHH DONG LIM VINA 
CHEMICAL   (VN) 
Đường số 5, KCN Long Thành, huyện 
Long Thành, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất  hồ vải. 
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(531) 26.4.3; A26.4.6 
(731) YOKOGAWA ELECTRIC 

CORPORATION    (JP) 
9-32, Nakacho 2-Chome, Musashino-Shi, 
Tokyo 180-8750, Japan   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ thi công xây dựng công trình tổ hợp; bọc đệm; lắp đặt máy móc; thi 

công công trình điện; lắp đặt hệ thống dây viễn thông; sửa chữa hoặc bảo dưỡng tàu thủy; 
sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy bay; sửa chữa hoặc bảo dưỡng ô tô; sửa chữa hoặc bảo 
dưỡng máy chiếu phim; sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy nâng (thang máy); sửa chữa hoặc 
bảo dưỡng thiết bị báo cháy; sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy ảnh và thiết bị chụp ảnh; sửa 
chữa và bảo dưỡng thiết bị và máy móc văn phòng; sửa chữa hoặc bảo dưỡng thiết bị điều 
hòa không khí; sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy tính [các đơn vị xử lý trung tâm và các thiết 
bị ngoại vi (bao gồm cả các mạch điện tử và đĩa từ với các chương trình máy tính]; sửa 
chữa điện thoại; sửa chữa hoặc bảo dưỡng các thiết bị và máy móc xây dựng; sửa chữa 
hoặc bảo dưỡng đèn mỏ đốt; sửa chữa hoặc bảo dưỡng nồi hơi; sửa chữa hoặc bảo dưỡng 
máy bơm; sửa chữa ti vi và đài ra- đi ô; sửa chữa hoặc bảo dưỡng thiết bị và máy móc làm 
lạnh; sửa chữa hoặc bảo dưỡng thiết bị điều khiển tiến trình; sửa chữa hoặc bảo dưỡng 
thiết bị điều khiển nhà máy, dịch vụ hướng dẫn và tư vấn lắp đặt liên quan đến máy tính. 

 
Nhóm 42: Cung cấp thông tin về hoạt động và kỹ thuật máy tính; lập trình máy tính; bảo 
trì phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; dịch vụ nghiên cứu và phát triển về 
mặt kỹ thuật; dịch vụ nghiên cứu và phát triển máy móc; nghiên cứu và phát triển về mặt 
điện tử; nghiên cứu và phát triển về mặt kiến trúc; dịch vụ nghiên cứu và triển khai công 
trình dân dụng [cho người khác]; dịch vụ nghiên cứu và triển khai quy hoạch đô thị [cho 
người khác]; nghiên cứu và triển khai công tác phòng chống ô nhiễm môi trường; cho 
thuê thiết bị và dụng cụ khoa học; cho thuê thiết bị và dụng cụ quang học; cho thuê thiết 
bị và dụng cụ đo lường; cho thuê thiết bị và dụng cụ chẩn đoán; cho thuê máy tính; cho 
thuê thiết bị ngoại vi của máy tính; cho thuê phần mềm máy tính; dịch vụ hướng dẫn và tư 
vấn thiết kế, viết và duy trì phần mềm máy tính để nâng cao hiệu quả sản xuất, và thiết kế 
máy móc và thiết bị để nâng cao hiệu quả sản xuất; giám sát từ xa máy tính và chương 
trình máy tính (bao gồm các đơn vị xử lý trung tâm, và các mạch điện tử, đĩa, băng và các 
thiết bị ngoại vi khác để lưu trữ các chương trình máy tính) thiết kế phần mềm máy tính 
cho các thiết bị kiểm soát tự động; giám sát từ xa các thiết bị kiểm soát tự động bằng máy 
tính, và cung cấp các thông tin liên quan tới công việc này; thiết kế, viết và duy trì phần 
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mềm máy tính hoặc hệ thống máy tính, và cung cấp dịch vụ tư vấn liên quan tới công việc 
này; cung cấp chương trình máy tính; thiết kế, phát triển và tư vấn về hệ thống mạng lưới 
máy tính; cung cấp thông tin về thiết kế, viết hoặc duy trì các chương trình máy tính liên 
quan tới hệ thống an ninh chống lại các xâm nhập không được cho phép và bảo vệ an ninh 
mạng lưới máy tính;  thiết lập và mở rộng môi trường máy tính, bổ sung chức năng phần 
mềm máy tính, và giới thiệu về máy tính; tư vấn về hệ thống máy tính; cung cấp thông tin 
về phương pháp ứng dụng và phương pháp vận hành thông qua máy tính kết nối đầu cuối 
và mạng internet.  

 
 

(210) 4-2012-19892 (220) 06.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.3; A26.4.6 
(731) YOKOGAWA ELECTRIC 

CORPORATION   (JP) 
9-32, Nakacho 2-Chome, Musashino-Shi, 
Tokyo 180-8750, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ thi công xây dựng công trình tổ hợp; bọc đệm; lắp đặt máy móc; thi 

công công trình điện; lắp đặt hệ thống dây viễn thông; sửa chữa hoặc bảo dưỡng tàu thủy; 
sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy bay; sửa chữa hoặc bảo dưỡng ô tô; sửa chữa hoặc bảo 
dưỡng máy chiếu phim; sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy nâng (thang máy); sửa chữa hoặc 
bảo dưỡng thiết bị báo cháy; sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy ảnh và thiết bị chụp ảnh; sửa 
chữa và bảo dưỡng thiết bị và máy móc văn phòng; sửa chữa hoặc bảo dưỡng thiết bị điều 
hòa không khí; sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy tính [các đơn vị xử lý trung tâm và các thiết 
bị ngoại vi (bao gồm cả các mạch điện tử và đĩa từ với các chương trình máy tính]; sửa 
chữa điện thoại; sửa chữa hoặc bảo dưỡng các thiết bị và máy móc xây dựng; sửa chữa 
hoặc bảo dưỡng đèn mỏ đốt; sửa chữa hoặc bảo dưỡng nồi hơi; sửa chữa hoặc bảo dưỡng 
máy bơm; sửa chữa ti vi và đài ra- đi ô; sửa chữa hoặc bảo dưỡng thiết bị và máy móc làm 
lạnh; sửa chữa hoặc bảo dưỡng thiết bị điều khiển tiến trình; sửa chữa hoặc bảo dưỡng 
thiết bị điều khiển nhà máy; dịch vụ hướng dẫn và tư vấn lắp đặt liên quan đến máy tính. 

 
Nhóm 42: Cung cấp thông tin về hoạt động và kỹ thuật máy tính; lập trình máy tính; bảo 
trì phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; dịch vụ nghiên cứu và phát triển về 
mặt kỹ thuật; dịch vụ nghiên cứu và phát triển máy móc; nghiên cứu và phát triển về mặt 
điện tử; nghiên cứu và phát triển về mặt kiến trúc; dịch vụ nghiên cứu và triển khai công 
trình dân dụng [cho người khác]; dịch vụ nghiên cứu và triển khai quy hoạch đô thị [cho 
người khác]; nghiên cứu và triển khai công tác phòng chống ô nhiễm môi trường; cho 
thuê thiết bị và dụng cụ khoa học; cho thuê thiết bị và dụng cụ quang học; cho thuê thiết 
bị và dụng cụ đo lường; cho thuê thiết bị và dụng cụ chẩn đoán; cho thuê máy tính; cho 
thuê thiết bị ngoại vi của máy tính; cho thuê phần mềm máy tính; dịch vụ hướng dẫn và tư 
vấn thiết kế, viết và duy trì phần mềm máy tính để nâng cao hiệu quả sản xuất, và thiết kế 
máy móc và thiết bị để nâng cao hiệu quả sản xuất; giám sát từ xa máy tính và chương 
trình máy tính (bao gồm các đơn vị xử lý trung tâm, và các mạch điện tử, đĩa, băng và các 
thiết bị ngoại vi khác để lưu trữ các chương trình máy tính) thiết kế phần mềm máy tính 
cho các thiết bị kiểm soát tự động; giám sát từ xa các thiết bị kiểm soát tự động bằng máy 
tính, và cung cấp các thông tin liên quan tới công việc này; thiết kế, viết và duy trì phần 
mềm máy tính hoặc hệ thống máy tính, và cung cấp dịch vụ tư vấn liên quan tới công việc 
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này; cung cấp chương trình máy tính; thiết kế, phát triển và tư vấn về hệ thống mạng lưới 
máy tính; cung cấp thông tin về thiết kế, viết hoặc duy trì các chương trình máy tính liên 
quan tới hệ thống an ninh chống lại các xâm nhập không được cho phép và bảo vệ an ninh 
mạng lưới máy tính; thiết lập và mở rộng môi trường máy tính, bổ sung chức năng phần 
mềm máy tính, và giới thiệu về máy tính; tư vấn về hệ thống máy tính; cung cấp thông tin 
về phương pháp ứng dụng và phương pháp vận hành thông qua máy tính kết nối đầu cuối 
và mạng internet.  

 
 

(210) 4-2012-19893 (220) 06.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) YOKOGAWA ELECTRIC 
CORPORATION   (JP) 
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Tokyo 180-8750, Japan  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ thi công xây dựng công trình tổ hợp; bọc đệm; lắp đặt máy móc; thi 

công công trình điện, lắp đặt hệ thống dây viễn thông; sửa chữa hoặc bảo dưỡng tàu thủy; 
sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy bay; sửa chữa hoặc bảo dưỡng ô tô; sửa chữa hoặc bảo 
dưỡng máy chiếu phim; sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy nâng (thang máy); sửa chữa hoặc 
bảo dưỡng thiết bị báo cháy; sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy ảnh và thiết bị chụp ảnh; sửa 
chữa và bảo dưỡng thiết bị và máy móc văn phòng; sửa chữa hoặc bảo dưỡng thiết bị điều 
hòa không khí; sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy tính [các đơn vị xử lý trung tâm và các thiết 
bị ngoại vi (bao gồm cả các mạch điện tử và đĩa từ với các chương trình máy tính]; sửa 
chữa điện thoại; sửa chữa hoặc bảo dưỡng các thiết bị và máy móc xây dựng; sửa chữa 
hoặc bảo dưỡng đèn mỏ đốt; sửa chữa hoặc bảo dưỡng nồi hơi; sửa chữa hoặc bảo dưỡng 
máy bơm; sửa chữa ti vi và đài ra- đi ô; sửa chữa hoặc bảo dưỡng thiết bị và máy móc làm 
lạnh; sửa chữa hoặc bảo dưỡng thiết bị điều khiển tiến trình; sửa chữa hoặc bảo dưỡng 
thiết bị điều khiển nhà máy; dịch vụ hướng dẫn và tư vấn lắp đặt liên quan đến máy tính. 

 
Nhóm 42: Cung cấp thông tin về hoạt động và kỹ thuật máy tính; lập trình máy tính; bảo 
trì phần mềm máy tính, cập nhật phần mềm máy tính; dịch vụ nghiên cứu và phát triển về 
mặt kỹ thuật; dịch vụ nghiên cứu và phát triển máy móc; nghiên cứu và phát triển về mặt 
điện tử; nghiên cứu và phát triển về mặt kiến trúc; dịch vụ nghiên cứu và triển khai công 
trình dân dụng cho người khác]; dịch vụ nghiên cứu và triển khai quy hoạch đô thị [cho 
người khác]; nghiên cứu và triển khai công tác phòng chống ô nhiễm môi trường; cho 
thuê thiết bị và dung cụ khoa học; cho thuê thiết bị và dụng cụ quang học; cho thuê thiết 
bi và dụng cụ đo lường; cho thuê thiết bị và dụng cụ chẩn đoán; cho thuê máy tính; cho 
thuê thiết bị ngoai vi của máy tính; cho thuê phần mềm máy tính; dịch vụ hướng dẫn và tư 
vấn thiết kế; viết và duy trì phần mềm máy tính để nâng cao hiệu quả sản xuất, và thiết kế 
máy móc và thiết bị để nâng cao hiệu quả sản xuất; giám sát từ xa máy tính và chương 
trình máy tính (bao gồm các đơn vị xử lý trung tâm, và các mạch điện tử, đĩa, băng và các 
thiết bị ngoại vi khác để lưu trữ các chương trình máy tính) thiết kế phần mềm máy tính 
cho các thiết bị kiểm soát tự động; giám sát từ xa các thiết bị kiểm soát tự động bằng máy 
tính, và cung cấp các thông tin liên quan tới công việc này; thiết kế, viết và duy trì phần 
mềm máy tính hoặc hệ thống máy tính, và cung cấp dịch vụ tư vấn liên quan tới công việc 
này; cung cấp chương trình máy tính; thiết kế, phát triển và tư vấn về hệ thống mạng lưới 
máy tính; cung cấp thông tin về thiết kế, viết hoặc duy trì các chương trình máy tính liên 
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quan tới hệ thống an ninh chống lại các xâm nhập không được cho phép và bảo vệ an ninh 
mạng lưới máy tính; thiết lập và mở rộng môi trường máy tính, bổ sung chức năng phần 
mềm máy tính, và giới, thiệu về máy tính; tư vấn về hệ thống máy tính; cung cấp thông tin 
về phương pháp ứng dụng và phương pháp vận hành thông qua máy tính kết nối đầu cuối 
và mạng internet.  

 
 

(210) 4-2012-19902 (220) 06.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) BIJOU COSMETIC CO., LTD.   (KR) 
#402, 6-Ba Sihwa Industrial Complex, 
682-1 Seonggok-dong, Danwon-gu, 
Ansan-si, Gyeonggi-do 425-110 
Rebublic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước sơn móng dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm tẩy sơn, tẩy 
vecni; chế phẩm làm cứng móng tay (chế phẩm để chăm sóc móng); chế phẩm tẩy sơn 
móng.  

 
 

(210) 4-2012-19910 (220) 07.09.2012 
 (441) 25.01.2013 

(531) 6.1.2; 2.1.22; 3.4.7; 3.7.7 (540) 

  

(731) Đào Đức Cơ   (VN) 
68 Nguyễn Thiệp, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Hương thắp các loại. 
 
 

(210) 4-2012-19918 (220) 07.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.6; 1.13.1; A1.13.10 
(731) PETROLIAM NASIONAL BERHAD 

(PETRONAS)  (MY) 
Tower 1, Petronas Twin Towers, Kuala 
Lumpur City Centre, 50088 Kuala 
Lumpur, Malaysia  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp; hóa chất dùng trong khoa học [không dùng 
trong y tế hoặc thú y]; hóa chất dùng cho nhiếp ảnh; hóa chất dùng trong nông nghiệp, trừ 
chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; hóa 
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chất dùng cho nghề làm vườn, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký 
sinh trùng; hóa chất dùng trong lâm nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu 
và chất diệt ký sinh trùng; cồn; nhựa tổng hợp nhân tạo dạng thô; hợp chất chống kích nổ 
cho động cơ đốt trong; dung dịch cho ắc qui; dịch hãm dùng cho phanh; hợp chất tiết 
kiệm nhiên liệu; chất chống keo tụ dùng cho dầu và dầu thô; tác nhân phân tán dầu; hóa 
chất tách dầu; chất chống đông; chất lỏng thủy lực; chất lỏng dẫn động; hợp chất kết 
đông; chất dính hóa học dùng cho nhiên liệu, dầu nhờn, dầu lửa, dầu khoan; bùn khoan; 
chất làm mát động cơ; chất lỏng dùng trong gia công kim loại; chất lỏng truyền nhiệt; 
chất lỏng chống va chạm; chất làm mát hóa học; ete metylic; metyl benzene; toluen; chất 
tách dầu; chất tinh chế dầu; hỗn hợp nhão kết dính để sửa chữa xăm lốp; mát tít dùng cho 
xăm lốp; chất phụ gia để làm sạch nhiên liệu; chất phụ gia hóa học cho nhiên liệu đẩy; 
nước pha axít để làm đầy và sạc ắc qui và pin; nước cất; chất để bắt cháy; nhựa nhân tạo 
dạng thô; chất dẻo dạng thô; phân bón; hợp chất dập lửa; chất để hàn và để tôi (ram); chất 
hóa học để bảo quản thực phẩm; chất để thuộc da; chất dính dùng trong công nghiệp. 

 
Nhóm 04: Dầu công nghiệp và mỡ công nghiệp; dầu nhờn; nhiên liệu (bao gồm cả nhiên 
liệu cho động cơ); dầu thô; sản phẩm dầu mỏ, cụ thể là dầu và mỡ, chất bôi trơn, chất đốt; 
ete dầu mỏ, dầu cho máy gắn ngoài; dầu lửa; khí đốt; dầu nhiên liệu; cồn nhiên liệu; 
nhiên liệu trên cơ sở cồn; hỗn hợp nhiên liệu khí hóa; nhiên liệu điezel, khí đốt điezel, dầu 
xăng điezel, than chì để bôi trơn; dầu đốt; nhiên liệu điezel tốc độ cao; dầu hỏa; nhiên 
liệu; nhiên liệu không chì; phụ gia cho nhiên liệu, không phải hóa chất; ligroin, dầu 
mazut; nhiên liệu khoáng; khí dầu mỏ; parafin; dầu mỏ (dạng thô hoặc tinh chế); mỡ bôi 
trơn; dầu bôi trơn; dầu than đá; dầu nhựa than; nhiên liệu đẩy; phụ gia cho nhiên liệu đẩy; 
mỡ làm từ dầu hỏa để bôi trơn; khí hóa rắn (nhiên liệu); dầu lửa hóa lỏng; hợp chất để 
thấm hút, làm ướt và làm dính bụi; chất phát quang; nến, bấc nến. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; cung cấp dịch vụ đào tạo; dịch vụ giải trí; các hoạt động thể 
thao và văn hóa; xuất bản sách; cung cấp tiện nghi giải trí; tổ chức các cuộc thi, trưng bày 
và triển lãm cho mục đích giáo dục và giải trí; dịch vụ đào tạo nghiệp vụ quản lý; dịch vụ 
đào tạo về ngăn chặn và/hoặc phòng ngừa tràn dầu; sắp xếp và tiến hành các cuộc đua xe 
có động cơ, dịch vụ giải trí về xe có động cơ, cung cấp thông tin giải trí về xe có động cơ, 
triển lãm xe có động cơ; tổ chức đua xe có động cơ; cung cấp tiện nghi cho đua xe có 
động cơ; dịch vụ bấm thời gian cho các cuộc thi xe có động cơ. 

 
 

(210) 4-2012-19919 (220) 07.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.6; 1.13.1; A1.13.10 
(731) PETROLIAM NASIONAL BERHAD 

(PETRONAS)   (MY) 
Tower 1, Petronas Twin Towers, Kuala 
Lumpur City Centre, 50088 Kuala 
Lumpur, Malaysia   

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp; hóa chất dùng trong khoa học [không dùng 

trong y tế hoặc thú y]; hóa chất dùng cho nhiếp ảnh; hóa chất dùng trong nông nghiệp, trừ 
chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; hóa 
chất dùng cho nghề làm vườn, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 

 

 
778 

sinh trùng; hóa chất dùng trong lâm nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu 
và chất diệt ký sinh trùng; cồn; nhựa tổng hợp nhân tạo dạng thô; hợp chất chống kích nổ 
cho động cơ đốt trong; dung dịch cho ắc qui; dịch hãm dùng cho phanh; hợp chất tiết 
kiệm nhiên liệu; chất chống keo tụ dùng cho dầu và dầu thô; tác nhân phân tán dầu; hóa 
chất tách dầu; chất chống đông; chất lỏng thủy lực; chất lỏng dẫn động; hợp chất kết 
đông; chất dính hóa học dùng cho nhiên liệu, dầu nhờn, dầu lửa, dầu khoan; bùn khoan; 
chất làm mát động cơ; chất lỏng dùng trong gia công kim loại; chất lỏng truyền nhiệt; 
chất lỏng chống va chạm; chất làm mát hóa học; ete metylic; metyl benzene; toluen; chất 
tách dầu; chất tinh chế dầu; hỗn hợp nhão kết dính để sửa chữa xăm lốp; mát tít dùng cho 
xăm lốp; chất phụ gia để làm sạch nhiên liệu; chất phụ gia hóa học cho nhiên liệu đẩy; 
nước pha axít để làm đầy và sạc ắc qui và pin; nước cất; chất để bắt cháy; nhựa nhân tạo 
dạng thô; chất dẻo dạng thô; phân bón; hợp chất dập lửa; chất để hàn và để tôi (ram); chất 
hóa học để bảo quản thực phẩm; chất để thuộc da; chất dính dùng trong công nghiệp. 

 
Nhóm 04: Dầu công nghiệp và mỡ công nghiệp; dầu nhờn; nhiên liệu (bao gồm cả nhiên 
liệu cho động cơ); dầu thô; sản phẩm dầu mỏ, cụ thể là dầu và mỡ, chất bôi trơn, chất đốt; 
ete dầu mỏ, dầu cho máy gắn ngoài; dầu lửa; khí đốt; dầu nhiên liệu; cồn nhiên liệu; 
nhiên liệu trên cơ sở cồn; hỗn hợp nhiên liệu khí hóa; nhiên liệu điezel, khí đốt điezel, dầu 
xăng điezel, than chì để bôi trơn; dầu đốt; nhiên liệu điezel tốc độ cao; dầu hỏa; nhiên 
liệu; nhiên liệu không chì; phụ gia cho nhiên liệu, không phải hóa chất; ligroin, dầu 
mazut; nhiên liệu khoáng; khí dầu mỏ; parafin; dầu mỏ (dạng thô hoặc tinh chế); mỡ bôi 
trơn; dầu bôi trơn; dầu than đá; dầu nhựa than; nhiên liệu đẩy; phụ gia cho nhiên liệu đẩy; 
mỡ làm từ dầu hỏa để bôi trơn; khí hóa rắn (nhiên liệu); dầu lửa hóa lỏng; hợp chất để 
thấm hút, làm ướt và làm dính bụi; chất phát quang; nến, bấc nến. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; cung cấp dịch vụ đào tạo; dịch vụ giải trí; các hoạt động thể 
thao và văn hóa; xuất bản sách; cung cấp tiện nghi giải trí; tổ chức các cuộc thi, trưng bày 
và triển lãm cho mục đích giáo dục và giải trí; dịch vụ đào tạo nghiệp vụ quản lý; dịch vụ 
đào tạo về ngăn chặn và/hoặc phòng ngừa tràn dầu; sắp xếp và tiến hành các cuộc đua xe 
có động cơ, dịch vụ giải trí về xe có động cơ, cung cấp thông tin giải trí về xe có động cơ, 
triển lãm xe có động cơ; tổ chức đua xe có động cơ; cung cấp tiện nghi cho đua xe có 
động cơ; dịch vụ bấm thời gian cho các cuộc thi xe có động cơ. 

 
 

(210) 4-2012-19921 (220) 07.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A26.11.12; 26.4.2; 26.3.23; 3.7.17 
(591) Vàng cam, đỏ, xanh dương, nâu đen, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Phi Thường  (VN) 
165A, Bàu Cát 1, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Máy dùng trong công nghiệp, cụ thể là: máy phát điện, máy cắt không khí, 

máy quạt, máy bơm.  
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(210) 4-2012-19930 (220) 07.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) DELIFLOR ROYALTIES B.V.   (NL) 
Korte Kruisweg 163, 2676 BS Maasdijk, 
The Netherlands  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Hoa tươi (hoa tự nhiên).  
 
 

(210) 4-2012-19983 (220) 07.09.2012 
 (441) 25.01.2013 

(531) 26.3.1; A26.3.5; 26.7.25 
(591) Đỏ, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH bất động sản 
Trường Nguyên  (VN) 
57 Duy Tân, phường 8, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản; tư vấn bất động sản.  
 
 

(210) 4-2012-20003 (220) 07.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.5.1; A26.11.9 
(731) HANGZHOU CARL TOOLS CO., LTD  

(CN) 
No.111, Gaoxin 6 Road, XiaoShan 
Economic and Technological 
Development Zone, HangZhou, China  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây đựng bằng kim loại; cột chống bằng kim loại; móc treo bằng kim 
loại; ong bọc ngoài vật liệu kim loại; dây thép, biển hiệu bằng kim loại; cán của dụng cụ 
cầm tay bằng kim loại; hộp đựng dụng cự bằng kim loại; que hàn bằng kim loại; bàn kẹp 
bằng kim loại dùng cho thợ.  

 
 

(210) 4-2012-20004 (220) 07.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.5.1; A26.11.9 
(731) HANGZHOU CARL TOOLS CO., LTD  

(CN) 
No.111, Gaoxin 6 Road, XiaoShan 
Economic and Technological 
Development Zone, HangZhou, China  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 
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(511)   Nhóm 07: Máy khí nén; máy phát điện; vòng bơm mỡ (bộ phận của máy móc); dụng cụ 
cầm tay, không vận hành thủ công, máy lọc súng phun sơn; lưỡi cắt nhiệt (máy móc); 
dụng cụ (bộ phận của máy); thiết bị rửa; bốc dỡ. 

 
 

(210) 4-2012-20005 (220) 07.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.5.1; A26.11.9 
(731) HANGZHOU CARL TOOLS CO., LTD  

(CN) 
No.111, Gaoxin 6 Road, XiaoShan 
Economic and Technological 
Development Zone, HangZhou, China  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 08: Dụng cụ để mài (dụng cụ cầm tay); dụng cụ nông nghiệp, thao tác thủ công; 
tông đơ để cạo râu; lưỡi cắt (dụng cụ cầm tay); dụng cụ làm vườn (cộng cụ cầm tay thao 
tác thủ công); dụng cụ cầm tay thao tác thủ công; kích nâng, thao tác thủ công; dụng cụ 
và đồ dùng cho người giết mổ động vật; bộ đồ ăn (dao, dĩa và thìa); nhíp. 

 
 

(210) 4-2012-20006 (220) 07.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.5.1; A26.11.9 
(731) HANGZHOU CARL TOOLS CO., LTD  

(CN) 
No.111, Gaoxin 6 Road, XiaoShan 
Economic and Technological 
Development Zone, HangZhou, China  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 09: Pin điện; thiết bị xác định đường chân trời; thiết bị chỉ hướng điện từ có phát 
sáng; kính lúp; dụng cụ đo; thiết bị bảo hộ phòng chống tai nạn cho cá nhân; cầu dao 
điện; thiết bị ghi thời gian; thiết bị báo hiệu tự động sự tụt áp trong lốp xe cộ; cân ô tô.  

 
 

(210) 4-2012-20007 (220) 07.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A25.7.21 
(591) Trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất thương 
mại dịch vụ VIETSUN  (VN) 
72D, đường số 10, khu phố 2, phường An 
Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 20: Nệm, gối. 
 

Nhóm 24: MÒn, bao nệm. 
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(210) 4-2012-20019 (220) 07.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 2.1.8; 2.3.8; 2.1.2; 2.7.2 
(731) BERGANS FRITID AS  (NO) 

P.O.Box 293 Loesmoen, 3301 
Hokksund, Norway 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 18: Da và giả da; da động vật sống, da sống, hòm/rương và túi du lịch; ô và dù; đặc 
biệt là túi thể thao, ba lô, túi đeo lưng, túi không có quai xách, túi có bánh xe, túi xách, túi 
xách tay, va li, va li du lịch, túi du lịch đeo vai; quai xách và dây đeo vai cho các hàng hóa 
kể trên; túi không có quai xách bao gồm túi dành cho người đi bộ đường dài, người leo núi, 
cho hoạt động cắm trại, săn bắn, cho nhiếp ảnh gia; ba lô, túi đeo vai, túi đeo hông và túi 
không có quai xách để đi du lịch; khung đeo lưng để địu trẻ em; túi giữ ấm cho trẻ tập đi. 

 

Nhóm 22: Dây thừng, dây bện, lưới, lều, mái che bằng vải bạt, vải dầu, buồm, bao tải và 
túi (không xếp vào nhóm khác); vật liệu lót và nhồi độn (không làm bằng cao su hoặc chất 
dẻo); vật liệu bằng sợi dệt dạng thô. 

 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đội đầu và đồ đi chân; tấm che mắt khi ngủ; đai lưng có ngăn hoặc 
túi nhỏ để đựng tiền(trang phục), quần áo và đồ đội đầu dùng trong thể thao và vui chơi 
hằng ngày, áo khoác cho người leo núi, quần dài cho người leo núi, áo khoác ngoài có mũ 
trùm đầu, quần áo không có khóa hay khuy có thể mặc bằng cách chui hoặc kéo (pull-on), 
găng tay hở ngón cho người leo núi, quần ống bó để mặc với giày ống, tất kiểu osterdal (1 
quận thuộc hạt Hedmark, Na Uy), áo sơ mi thể thao. 

 
 

(210) 4-2012-20039 (220) 07.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 9.7.1; A9.7.17 
(591) Đen, vàng, xanh lá cây, đỏ, trắng ngà, nâu
(731) D.V. INTERNATIONAL   (HK) 

Rm 1635, Beverley Commercial Centre, 
87-105 Chatham Rd., Tsim Sha Tsui, 
Kowloon, HongKong 

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu.  
 
 

(210) 4-2012-20049 (220) 07.09.2012 
  (441) 25.01.2013 
(300) 41-2012-0009905 22.03.2012 KR 

(731) POSCO  (KR) 
1 Koe Dong-Dong, Nam-Ku, Pohang 
City, Kyung Sang Book-Do, Republic of 
Korea  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 
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(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng và bảo hiểm; dịch vụ quản lý tài chính; dịch vụ bán tòa nhà 
(cao ốc); dịch vụ cho thuê tòa nhà (cao ốc); dịch vụ cung cấp thông tin liên quan tới bất 
động sản; dịch vụ bán bất động sản; dịch vụ cho thuê bất động sản; dịch vụ môi giới hải 
quan.  

 

(210) 4-2012-20062 (220) 07.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1; 26.1.4; A26.11.12 
(591) Ghi, da cam 
(731) Công ty Luật TNHH Nam 

Dương  (VN) 
Số 19, lô 13 dãy B, khu đô thị Trung 
Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản lý và hỗ trợ điều hành doanh nghiệp; dịch vụ tư vấn và tổ chức 

điều hành kính doanh; dịch vụ tư vấn về nhượng quyền thương mại; dịch vụ thu thập và 
quản lý các dữ liệu về sở hữu trí tuệ; dịch vụ kế toán; tư vấn lập dự án kinh doanh.  

 
Nhóm 41: Dịch thuật; phiên dịch.  

 
Nhóm 42: Chuyển giao công nghệ.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn pháp luật; dịch vụ tranh tụng; dịch vụ tư vấn và đại diện sở hữu 
trí tuệ; dịch vụ đăng ký tên miền; dịch vụ nghiên cứu pháp luật.  

 
 

(210) 4-2012-20063 (220) 07.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 1.3.1; 26.4.4; 26.1.1; 2.1.1; 24.5.5 
(591) Đen, trắng, vàng, đỏ, be 
(731) Cervezas CuauhtÐmoc 

Moctezuma, SA de CV  (MX) 
Ave. Alfonso Reyes 2202 Nte, Colonia 
Bella Vista, Monterrey, Nuevo Leãn, 
Mexico 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 32: Bia. 
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(210) 4-2012-20064 (220) 07.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A26.11.12; A5.3.13 
(591) Đen, xanh dương 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Devico   (VN) 
Số 69, ngách 129, ngõ Xã Đàn II, 
phường Nam Đồng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư IPS 

(IPS., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 20: Gối; đệm; đồ gỗ nội thất như giường, tủ, bàn, ghế, mành rèm bằng tre, nứa- gỗ 

(dùng trong nhà).  
 

Nhóm 24: Chăn, ga trải giường, mành rèm cửa bằng vải, mành rèm cửa bằng sợi tự nhiên.  
 
 

(210) 4-2012-20065 (220) 07.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.7; 26.4.2 
(591) Đen, đỏ, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Devico  (VN) 
Số 69, ngách 129, ngõ Xã Đàn II, 
phường Nam Đồng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư IPS 
(IPS., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 20: Gối; đệm; đồ gỗ nội thất nhu giường; tủ: bàn, ghế; mành rèm bằng tre: nứa; gỗ 

(dùng trong nhà).  
 

Nhóm 24: Chăn, ga trải giường mành rèm cửa bằng vải, mành rèm cửa bằng sợi tự nhiên.  
 
 

(210) 4-2012-20073 (220) 10.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 13.1.6 
(591) Xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại kỹ 
thuật Sài Gòn Cửu Long   (VN) 
Số 77 đường số 9, cư xá Bình Thới, 
phường 8, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị chiếu sáng. 
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(210) 4-2012-20112 (220) 10.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A25.7.21; A5.5.21; A5.5.20; A5.7.23 
(591) Nâu tím, xanh lá cây, trắng 
(731) Hội nông dân Thị xã Thuận An  

(VN) 
Đường Hoàng Hoa Thám, phường Lái 
Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Quả tươi. 
 
 

(210) 4-2012-20141 (220) 10.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A26.11.12; 3.7.17 
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Vĩnh Huy  (VN) 
Số 05 Cao Thắng, phường 02, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 20: Khung xích đu, khung giường, khung ghế, mắc áo, móc treo quần áo không 
bằng kim loại. 

 
 

(210) 4-2012-20173 (220) 11.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.3.23; A26.11.12 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại cơ điện - điện tử 
Việt Linh  (VN) 
83/24 Bạch Đằng, phường 02, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 07: Máy phát điện dự phòng. 
 

Nhóm 09: Bộ đổi điện DC-AC; bộ điều khiển hòa điện mặt trời vào điện lưới quốc gia; bộ 
nguồn AC-DC.  

 
 

(210) 4-2012-20230 (220) 11.09.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm 
Lâm Đồng    (VN) 
272B Phan Đình Phùng, Đà Lạt, Lâm 
Đồng   
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(511)   Nhóm 29: Khoai lang sấy, rau củ quả sấy, mứt.  
 

Nhóm 30: Chè, cà phê, kẹo.   
 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn, đồ uống hoa quả( không cồn), nước uống có ga, siro (đồ 
uống), nước ép hoa quả (đồ uống).  

 
 

(210) 4-2012-20293 (220) 12.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(591) Đỏ, đen (540) 

 

(731) Công ty cổ phần du lịch Hà 
Đô  (VN) 
Tầng 8, toà nhà Hà Đô, số 8, phố Cao 
Đạt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 39: Hướng dẫn khách du lịch, sắp xếp các chuyến du lịch, dịch vụ đại lý bán vé, vé 
máy bay, vé tàu, vé ô tô.  

 
 

(210) 4-2012-20307 (220) 12.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 1.15.23; 26.1.1; 3.7.17; A3.7.24 
(591) Xanh xám, trắng 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã làng nghề rượu 
Văn Lâm   (VN) 
Xã Trung Lễ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà 
Tĩnh  

 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

Nhóm 32: Nước giải khát hoa quả không có cồn (đồ uống không cồn) 
 

Nhóm 33: Rượu. 
 

Nhóm 35: Xuất nhập khẩu rượu và nông sản  
 
 

(210) 4-2012-20321 (220) 12.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH Sao Nhân Mã 
(VN) 
543/43 Nguyễn Đình Chiểu, phường 2, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 16: Tạp chí nhiếp ảnh;  
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(210) 4-2012-20363 (220) 12.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(591) Vàng đồng 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

S.S.G  (VN) 
92 Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất - ngoại thất, máy móc và 

thiết bị điện cụ thể là máy biến áp, máy phát điện, tủ điện trung thế và hạ thế, máy bơm 
nước, máy điều hoà không khí, quạt thông gió, đường dây dẫn điện, dây cáp điện, thiết bị 
chiếu sáng, thiết bị điện dân dụng cụ thể là tủ lạnh, máy rửa bát, máy giặt và sấy khô, 
máy hút bụi, máy lau sàn, máy xay, nghiền và ép hoa quả, quạt thông gió, máy đun nước 
bằng điện, máy sấy, máy sưởi và quạt gia dụng, lò điện, lò vi sóng, bếp điện, lò nướng 
bánh, máy pha cà phê, đèn chiếu sáng sinh hoạt, máy móc dùng trong văn phòng, thiết bị 
dùng trong văn phòng, thiết bị thông tin liên lạc, mạng điện thoại và internet, camera quan 
sát, cáp truyền hình, hệ thống điều hòa không khí, thiết bị thông gió, thiết bị phòng cháy 
chữa cháy, khóa cửa, hàng lâm sản cụ thể là gỗ tròn, gỗ xẻ, hàng thủ công mỹ nghệ bằng 
mây tre lá dùng để trang trí trong nhà; cung ứng lao động tạm thời; cung ứng lao động 
trong nước; quản lý lao động trong nước. 

 
Nhóm 36: Tư vấn tài chính; tư vấn đầu tư tài chính; mua bán bất động sản, cho thuê bất 
động sản; sàn giao dịch bất động sản; cho thuê nhà xưởng; cho thuê văn phòng. 

 
Nhóm 37: Xây dựng; xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, tư vấn xây dựng, 
giám sát việc xây dựng công trình; hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp; lắp 
đặt phần điện và thiết bị công trình dân dụng và công nghiệp; phá dỡ các công trình xây 
dựng; chuẩn bị mặt bằng xây dựng; lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp nước, hệ thống 
thoát nước, lò sưởi và máy điều hòa không khí. 

 

Nhóm 39: Cho thuê kho chứa hàng; kho hàng hoá; bãi đỗ xe; cho thuê bãi đỗ xe. 
 

Nhóm 42: Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp; thiết kế kiến trúc công 
trình dân dụng và công nghiệp; thiết kế qui hoạch xây dựng; thiết kế hệ thống điện công 
trình dân dụng; tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực giáo dục, y tế, xây dựng. 

 
 

(210) 4-2012-20370 (220) 12.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A26.11.12; 26.2.7; 2.9.19; A9.9.7 
(731) UNIQUE TRADING (THAILAND) 

CO., LTD   (TH) 
16, 18 Chaloem Phrakiat Rama 9 Soi 12, 
Chaloem Phrakiat Rd., Nongbon, Praves, 
Bangkok 10250, Thailand  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 18: Túi, cụ thể là túi xách tay. 
 

Nhóm 25: Giầy dép. 
 
 

(210) 4-2012-20376 (220) 12.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 1.17.11; A3.4.2; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng xanh, xanh lá cây nhạt, xanh lá 

cây đậm, xanh dương, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

bánh sữa Ba Vì MILK  (VN) 
Xóm 2 xã Vân Hoài, huyện Ba Vì, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

   
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 30: Kẹo, bánh làm từ sữa. 
 
 

(210) 4-2012-20416 (220) 13.09.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Quán ăn làng ba ba Sông Việt  
(VN) 
173 Nguyễn Thị Thập, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2012-20479 (220) 13.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) TOTAL SA   (FR) 
2 Place Jean Millier, La DÐfense 6, 
92400 Courbevoie, France  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua gom nhiều loại sản phẩm khác nhau (ngoại trừ vận chuyển), bao 
gồm: thuốc lá, thực phẩm, đồ uống, báo chí và văn phòng phẩm, dược phẩm, sản phẩm vệ 
sinh, nước hóa, sản phẩm làm sạch (vệ sinh) cho mục đích gia dụng, sản phẩm  nghe nhì, 
đồ chơi, hoa, quần áo, thẻ điện thoại và trò chơi xổ số nhằm giúp cho khách hàng xem và 
mua một cách thuận tiện tại các cửa hàng gần bên, kể cả các cửa hàng của trạm dịch vụ. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa và bảo trì; trạm phục vụ xe cộ; bảo trì, rửa và sửa chữa xe cộ 
và bộ phận của xe cộ; tra mơ, bôi trơn và tinh chỉnh động cơ và máy; sửa chữa và lắp ráp 
lốp xe.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống cho khách do nhà hàng thực hiện; nhà 
hàng ăn uống.  
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(210) 4-2012-20503 (220) 13.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1; 26.4.1; 1.15.23 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần bơm Châu Âu  

(VN) 
Số 13G Cao Bá Quát, phường Điện Biên, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán ô tô, xe máy, phụ tùng ô tô, phụ tùng xe máy, thiết bị xử lý 

nước như máy bơm, máy lọc cặn, ống bọt khí, van bọt khí, quả cầu vi sinh, thiết bị điện, ổ 
cắm điện, công tắc điện, thiết bị và dụng cụ dùng để dẫn điện; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ 
tổ chức triển lãm nhằm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ thông tin 
thương mại; dịch vụ giới thiệu hàng hoá; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ quản lý 
bất động sản; dịch vụ mua bán bất động sản; dịch vụ tư vấn bảo hiểm; dịch vụ ngân hàng. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; dịch vụ lắp đặt và sửa chữa 
thiết bị điện; dịch vụ bảo dưỡng xe cộ; duy tu, bảo dưỡng hệ thống cấp thoát nước.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ tổ chức chuyến du lịch; dịch vụ vận chuyển hành khách; dịch vụ cho 
thuê xe cộ; dịch vụ cho thuê bãi đỗ xe; dịch vụ vận chuyển hàng hóa; dịch vụ vận tải bằng 
đường thủy. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ xử lý nước cấp và nước thải; dịch vụ tiêu hủy chất thải; dịch vụ tái chế 
chất thải. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ; thiết kế công trình cấp thoát nước; dịch 
vụ khảo sát, đánh giá môi trường; dịch vụ tư vấn nghiên cứu trong lĩnh vực bảo vệ môi 
trường; dịch vụ thiết kế trang trí nội thất; dịch vụ thăm dò dưới nước. 

 
 

(210) 4-2012-20504 (220) 13.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A26.11.12; 26.1.2; 1.15.11 
(591) Xanh nước biển, xanh da trời, xanh lá 

cây, trắng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần bơm Châu Âu  

(VN) 
Số 13G Cao Bá Quát, phường Điện Biên, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán ô tô, xe máy, phụ tùng ô tô, phụ tùng xe máy, thiết bị xử lý 

nước như máy bơm, máy lọc cặn, ống bọt khí, van bọt khí, quả cầu vi sinh, thiết bị điện, ổ 
cắm điện, công tắc điện, thiết bị và dụng cụ dùng để dẫn điện; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ 
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tổ chức triển lãm nhằm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ thông tin 
thương mại; dịch vụ giới thiệu hàng hoá; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu.   

 
Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ quản lý 
bất động sản; dịch vụ mua bán bất động sản; dịch vụ tư vấn bảo hiểm; dịch vụ ngân hàng.   

 
Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; dịch vụ lắp đặt và sửa chữa 
thiết bị điện; dịch vụ bảo dưỡng xe cộ; duy tu, bảo dưỡng hệ thống cấp thoát nước.    

 
Nhóm 39: Dịch vụ tổ chức chuyến du lịch; dịch vụ vận chuyển hành khách; dịch vụ cho 
thuê xe cộ; dịch vụ cho thuê bãi đỗ xe; dịch vụ vận chuyển hàng hóa; dịch vụ vận tải bằng 
đường thủy.   

 
Nhóm 40: Dịch vụ xử lý nước cấp và nước thải; dịch vụ tiêu hủy chất thải; dịch vụ tái chế 
chất thải.   

 
Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ; thiết kế công trình cấp thoát nước; dịch 
vụ khảo sát, đánh giá môi trường; dịch vụ tư vấn nghiên cứu trong lĩnh vực bảo vệ môi 
trường; dịch vụ thiết kế trang trí nội thất; dịch vụ thăm dò dưới nước. 

 
 

(210) 4-2012-20520 (220) 14.09.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại và sản xuất mỹ 
phẩm thiên nhiên Greencos  
(VN) 
Lầu 6, toà nhà Fimexco, 231-233 Lê 
Thánh Tôn, phường Bến Thành, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; xà phòng; xà phòng bánh; chế 

phẩm mỹ phẩm để tắm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; mỹ phẩm; tinh dầu; chế 
phẩm làm sạch; chế phẩm để vệ sinh thân thể. 

 
 

(210) 4-2012-20556 (220) 14.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.4; 7.3.2 
(591) Xanh lơ, xanh đậm, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần cửa nhựa lõi 
thép Nam Sài Gòn  (VN) 
D7/209 quốc lộ 50, ấp 4, xã Phong Phú, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán (bán buôn) vật liệu thiết bị lắp đặt trong xây dựng. 
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(210) 4-2012-20562 (220) 14.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 1.15.23; A26.11.12; 26.4.2 
(591) Đen, xanh dương, xám 

(540) 

   

(731) Công ty cổ phần kim khí Long 
An  (VN) 
ấp 4, xã Long Cang, huyện Cần Đước, 
tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 06: Sắt, thép, gang, kim loại màu, hợp kim.  
 

Nhóm 35: Bán buôn: sắt, thép, gang, kim loại màu, hợp kim, quặng kim loại. 
 
 

(210) 4-2012-20580 (220) 14.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A1.1.10; 26.1.1; 18.1.5 
(591) Trắng, đen, đỏ, xanh dương, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
phương tiện xanh Bảo An  (VN)
C12, khu đấu giá Thờn Bơn, phường 
Biên Giang, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô; xe máy; xe đạp điện; xe đạp; phương tiện giao thông trên bộ, trên không 

hoặc dưới nước; động cơ và đầu máy dùng cho phương tiện giao thông trên bộ. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán ô tô, xe máy, xe đạp điện, xe đạp và các phụ tùng của chúng 
gồm động cơ điện, ắc quy điện, bộ điều khiển, bộ xạc điện. 

 
 

(210) 4-2012-20588 (220) 14.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.2 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) DONGXING CITY JUDE 

MECHANICAL TRADING., LTD  (CN) 
No.449 Beilun Road, Dongxing City, 
Guangxi, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp và phụ tùng máy nông nghiệp cụ thể là séc măng; mặt máy; 

trục sơ; mô tơ; tay biên; pít-tông; máy nổ; bơm dầu.  
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(210) 4-2012-20601 (220) 14.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.2; 25.5.1; 26.4.9; A26.11.12 
(591) Đen, ghi, trắng 
(731) COLORIANCE COMPANY LIMlTED  

(HK) 
Flat/Rm 2205, 22/F China Merchants 
Building, 303-307 Des Voeux Road C, 
Central, Hongkong  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy trộn xy lanh dùng cho máy móc, pit tông cho xilanh; máy chạm trổ; máy 
cơ điện dùng cho công nghiệp hoá chất; máy dán nhãn; máy trộn; máy nhào; máy sơn; 
van (bộ phận của máy).  

 
 

(210) 4-2012-20602 (220) 14.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.2; A26.11.12; 25.5.1; 26.4.9 
(591) Đen, ghi, trắng 
(731) COLORIANCE COMPANY LIMITED  

(HK) 
Flat/Rm 2205, 22/F China Merchants 
Building, 303-307 Des Voeux Road C, 
Central, Hongkong  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn cho đồ gốm; sơn phủ; sơn chịu lửa; sơn mài; sơn; lớp phủ dùng cho phớt, nỉ 
tẩm nhựa (sơn); lớp phủ cho gỗ (sơn); vecni.  

 
 

(210) 4-2012-20615 (220) 14.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Mªk«ng  (VN) 
781/C9 Lê Hồng Phong (nối dài), 
phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy rửa chén; máy hút bụi; máy giặt thảm; máy xay sinh tố; máy giặt. 
 

Nhóm 11: Lò vi ba; nồi cơm điện; máy nước nóng; bếp từ; bếp ga; máy hút khói (dùng 
trong nhà bếp); chậu rửa bát đĩa gắn ở nhà bếp (có gắn vòi rửa); thiết bị lọc nước, máy sấy 
chén. 
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Nhóm 21: Nồi nấu cơm dùng gas; nồi áp suất (không dùng điện); nồi hấp không dùng 
điện; đồ chứa đựng dùng cho gia đình và nhà bếp (trừ bằng kim loại); nồi inox không 
dùng điện ; bàn chải đánh răng điện. 

 
 

(210) 4-2012-20627 (220) 17.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A25.3.3 
(731) TOYO BOSEKI KABUSHIKI KAISHA 

(TRADING ALSO AS TOYOBO CO., 
LTD.)   (JP) 
2-8, Dojima Hama 2-Chome, Kita-Ku, 
Osaka, Japan 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 01: Nhựa tổng hợp dạng thô; tấm in nhạy sáng; màng nhựa nhạy sáng dùng cho in; 
chất phụ gia hóa học dùng trong công nghiệp; chất xúc tác; hóa chất dùng trong công 
nghiệp; thuốc thử hoá học không dùng trong y tế hoặc thú y; enzym dùng trong công 
nghiệp; chất dẻo dạng thô; hoá chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt 
cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng, chế phẩm hóa học dùng trong 
nhiếp ảnh; chế phẩm để cải tạo đất; phân bón; hóa chất để hàn; chế phẩm hoá học để bảo 
quản thực phẩm; chất để thuộc da; chất dính dùng cho mục đích công nghiệp; bột 
xenluloza. 

 

Nhóm 05: Chế phẩm dược; chế phẩm hoá học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hoá học 
dùng cho mục đích thú y; tác nhân hoá học dùng cho mục đích y tế hoặc thú y; chất bổ 
sung dinh dưỡng; chất bổ sung ăn kiêng cho động vật; chế phẩm làm trong sạch không 
khí; chế phẩm khử mùi không khí; chất trừ động vật có hại; băng dùng để băng bó; vật 
liệu để hàn răng. 

 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa và thú y, bao gồm cả dụng cụ đỡ 
mắt cá chân và thắt lưng (đặc biệt làm bằng vải dệt); thiết bị chẩn đoán y tế; thiết bị phân 
tích gen tự động dùng cho mục đích chẩn đoán y tế; thiết bị xét nghiệm gen hoàn toàn tự 
động cho việc lựa chọn thuốc có hiệu quả; thiết bị xét nghiệm cho mục đích y tế; thiết bị 
và dụng cụ y tế; găng tay cho mục đích y tế; giường có kết cấu đặc biệt cho mục đích y tế; 
băng hỗ trợ cho việc băng bó; chỉ khâu phẫu thuật. 

 

Nhóm 11: Thiết bị xử lý nước sinh hoạt; thiết bị xử lý nước; thiết bị lọc nước sử dụng 
trong gia đình và trong thương mại; thiết bị lọc nước; thiết bị làm sạch nước thải và thiết 
bị xử lý nước; thiết bị làm sạch nước cho bể bơi và cho thiết bị chăm sóc sức khỏe và làm 
đẹp (spa); thiết bị lọc dùng cho bể nuôi loài thuỷ sinh không dùng cho công nghiệp thủy 
sản; màng thẩm thấu ngược trong thiết bị xử lý nước để khử muối của nước biển, cải tạo 
nước thải và làm sạch nước; thiết bị thu hồi VOC (hợp chất hữu cơ dễ bay hơi) từ khí thải 
và bộ lọc sử dụng cho thiết bị đó; thiết bị hấp thu dung môi hữu cơ và bộ lọc sử dụng cho 
thiết bị đó; thiết bị thu hồi khí dung môi và bộ lọc sử dụng cho thiết bị đó; thiết bị khử 
mùi khí có mùi và bộ lọc sử dụng cho thiết bị đó; máy và thiết bị làm sạch không khí, và 
bộ lọc và hấp thu của chúng; thiết bị khử mùi không khí, và bộ lọc và hấp thu của chúng; 
thiết bị để khử nhiễm và thu hồi các dung môi hữu cơ từ nước thải công nghiệp và bộ lọc 
sử dụng cho thiết bị đó; thiết bị hấp thu và cô đặc khí dung môi và bộ hấp thu sử dụng cho 
thiết bị đó; thiết bị thu hồi khí dung môi và bộ hấp thu sử dụng cho thiết bị đó; thiết bị 
khử mùi khí có mùi và bộ hấp thu sử dụng cho thiết bị đó; máy hút ẩm và bộ lọc sử dụng 
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cho máy hút ẩm; thảm sưởi bằng điện; máy và thiết bị để khử ôzôn từ không khí như « 
zôn độc hại; bộ lọc để khử ôzôn từ không khí (bộ phận của máy và thiết bị để khử ôzôn từ 
không khí như ô zôn độc hại); hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; hệ thống và 
thiết bị nấu nướng; hệ thống và máy làm lạnh; hệ thống thiết bị cho điều hoà không khí; 
hệ thống lọc khí; thiết bị ion hoá dùng để xử lý không khí hoặc nước; phụ tùng điều chỉnh 
dùng cho thiết bị và ống dẫn nước hoặc gaz; nồi hơi [không phải bộ phận của máy]; phụ 
tùng an toàn và phụ tùng điều chỉnh dùng cho thiết bị nước; thiết bị dùng cho bồn tắm; hệ 
thống làm sạch nước. 

 

Nhóm 16: Màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói; giấy tổng hợp; giấy; bìa cứng; văn 
phòng phẩm; ấn phẩm; xuất bản phẩm dạng in; đề can; ảnh chụp [được in]; đồ dùng văn 
phòng trừ đồ đạc; thiết bị và máy in rô-nê-ô; vật liệu để nặn. 

 

Nhóm 17: Bán thành phẩm bằng chất dẻo (sử dụng như vật liệu); sợi chất dẻo không dùng 
trong ngành dệt; màng mỏng bằng chất dẻo, không dùng để bao gói; vật liệu lọc [bọt hoặc 
màng bằng chất dẻo bán thành phẩm]; vật liệu bao gói [đệm lót, nhồi] bằng cao su hoặc 
chất dẻo; tấm lót bằng chất dẻo dùng cho mục đích nông nghiệp; chất dẻo bán thành 
phẩm; sợi hóa học [không dùng trong ngành dệt] cụ thể là sợi amiăng, sợi thuỷ tinh để 
cách điện/cách nhiệt, sợi polyphenylene sunfua, sợi polyeste, sợi bằng chất dẻo không 
dùng trong ngành dệt, sợi lưu hoá; chỉ hóa học [không dùng cho ngành dệt] cụ thể là chỉ 
đàn hồi, chỉ polyphenylene sunfua, chỉ polyeste, chỉ bằng chất dẻo và sợi hóa học [không 
dùng trong ngành dệt] cụ thể là sợi xe polyphenylene sunfua, sợi xe polyeste, dây bằng 
chất dẻo dùng để hàn, sợi xe bằng chất dẻo, sợ bằng cao su; tấm chất dẻo được dát mỏng 
để sản xuất mạch in; cao su thô hoặc bán thành phẩm; hợp chất hóa học để bịt lỗ rò rỉ; 
nhựa tổng hợp [bán thành phẩm]; hợp chất chống ẩm cho các công trình xây dựng; sợi các 
bon, không dùng cho ngành dệt; vật liệu cách nhiệt cách điện; găng tay cách điện. 

 

Nhóm 24: Vải và hàng dệt (không xếp vào các nhóm khác) cụ thể là tấm phủ ghế bằng vải 
dệt, vỏ bọc mặt ngồi trên bệ xí bằng vải, tấm trướng treo tường bằng vải, vỏ đệm Futon và 
vỏ chăn bông, ga trải giường, vải để gói quà truyền thống Nhật bản, vải để gói và làm 
sạch các vật dụng trong trà đạo Nhật Bản; vải dệt; sợi; vải; khăn phủ giường; vải trải bàn; 
vải dệt kim; vải không dệt; vải không dệt để hấp thụ âm thanh; nỉ; khăn bằng vải; khăn tay 
bỏ túi bằng vải; đồ bằng vải dùng cho giường; vật liệu chất dẻo [thay thế cho vải]; tấm 
phủ giường [bằng vải dệt]; khăn trải giường bằng vải lanh; khăn trải bàn [không bằng 
giấy]; vỏ nệm; rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo; găng tay để giặt; chăn bông; chăn 
lông vịt [khăn phủ bên dưới giường]; vỏ gối; tấm phủ rời dung cho đồ đạc; chăn; vải bọc 
đệm Futon [đệm Futon không nhồi]. 

 

Nhóm 25: Quần áo; áo sơ mi; áo thun ngắn tay; áo sơ mi pôlô; áo sợi đan chui đầu; giầy 
dép; giầy; giầy thể thao; mũ lưỡi trai và mũ; găng tay [trang phục]; quần áo cho thể thao; 
bít tất; ca vát; khăn choàng; khăn quàng cổ; thắt lưng [trang phục]; tấm che mắt khi ngủ. 

 
 

(210) 4-2012-20647 (220) 17.09.2012 
 (441) 25.01.2013 

(531) 26.5.1; 26.5.2 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tháp giải nhiệt 
B.K.K. VI NA  (VN) 
Số 11/1D, ấp Tam Đông, xã Thới Tam Thôn,
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Bán buôn hệ thống tháp giải nhiệt và linh kiện cho hệ thống tháp giải nhiệt.  
 
 

(210) 4-2012-20685 (220) 17.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(591) Xanh dương, trắng, xám (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dịch vụ tư 
vấn thiết kế IBSTAC  (VN) 
Số 6, ngách 7 ngõ 69A, tổ 80 phố Hoàng 
Văn Thái, phường Khương Trung, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán trang thiết bị nội ngoại thất, thiết bị hệ thống kỹ thuật cho các công 

trình xây dựng, vật liệu xây dựng, sắt, thép, gốm, sứ; đại lý mua bán ký gửi hàng hóa phục 
vụ ngành kiến trúc và xây dựng; quản lý dự án xây dựng.  

 
Nhóm 37: Thi công các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi; tư vấn 
giám sát về mặt thi công để đảm bảo chất lượng của công trình xây dựng; giám sát thi 
công xây dựng công trình; lập hồ sơ mời thầu và lập hồ sơ dự thầu các dự án xây dựng.  

 
Nhóm 42: Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng; thiết kế quy hoạch xây dựng; thiết kế tổng 
mặt bằng và kiến trúc công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; thiết kế hạ tầng đô 
thị, các khu công nghiệp; thẩm tra, thẩm định thiết kế cho các dự án đầu tư xây dựng. 

 
 

(210) 4-2012-20690 (220) 17.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) GOYA FOODS, INC.   (US) 
100 Seaview Drive, Secaucus, NJ 07096, 
United States of America  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Bột làm từ cây atissô; nước canh thịt; pho mát; sản phẩm làm từ pho mát; ớt 
khô [thực phẩm]; các sản phẩm làm từ sữa không bao gồm kem lạnh, kem sữa và sữa chua 
đông lạnh; hỗn hợp kem dùng để nhúng rau sống, hoặc các loại thực phẩm khác; trái cây 
và rau đã sấy khô; trái cây trộn đã sấy khô; trái cây đã sấy khô; thịt đã sấy khô; mỡ có thể 
ăn được; dầu có thể ăn được; chiết xuất dùng để nấu xúp [chế phẩm để nấu xúp]; cá 
[không còn sống]; cá tẩm bột rán; trái cây đông lạnh; rau đông lạnh; bột làm từ trái cây; 
trái cây được bảo quản; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; súp ăn liền hoặc súp đã 
được nấu sẵn; mỡ lợn cho thực phẩm; thịt; chiết xuất của thịt; nước thịt nấu đông; sữa; 
thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở quả hạch; dầu ôliu cho thực phẩm; dưa góp; lát trái cây sấy 
khô; thịt lợn; bì thịt lợn; lát khoai tây rán giòn; gia cầm, không còn sống; chế phẩm để 
nấu xúp; món ăn phụ được làm chủ yếu từ hải sản, thịt, gia cầm hoặc rau; cây atisô đã 
được chế biến; dừa đã được chế biến; hoa có thể ăn được, đã chế biến; hạt có thể ăn được, 
đã chế biến; trái cây đã chế biến; thịt đã chế biến; quả oliu đã chế biến; rau đã chế biến; 
dầu dùng để trộn salat; hải sản, không còn sống; thực phẩm ăn nhanh được trộn chủ yếu 
từ trái cây đã chế biến, hạt đã chế biến và/hoặc nho khô; súp; cà chua nghiền nhuyễn; lát 
rau sấy khô; dầu từ rau, cho thực phẩm; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở rau; rau tẩm bột 
rán; thịt tẩm bột rán; lát cây ngọc giá sấy khô; thú săn, không còn sống; rau đã được bảo 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 

 

 
795 

quản; trái cây đã nấu chín; rau đã nấu chín; trứng; sản phẩm sữa; gelatin dùng như hương 
liệu và gelatin dùng như chất làm ngọt.  

 

Nhóm 30: Gia vị để ướp thực phẩm; xốt dùng cho đồ nướng; nụ bạch hoa ướp muối dùng 
làn1 gia vị; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; tương ớt; cà phê; ngô sấy khô ở dạng 
lát mỏng; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngô; gia vị có thể ăn được; các chiết xuất dùng 
như hương liệu, trừ tinh dầu; si rô hương liệu; hương liệu dùng cho thực phẩm, trừ tinh 
dầu; gia vị dùng cho thực phẩm; đồ uống trên cơ sở hạt ngũ cốc [thực phẩm]; thực phẩm 
ăn nhanh trên cơ sở hạt ngũ cốc; cháo ngô; mật ong; xốt cay; nước xốt cà chua nấm; nước 
xốt; xốt ma-don-ne; mì sợi; mì ống; hạt tiêu; xốt làm từ cà chua, hành, hạt tiêu và các loại 
gia vị nguyên chất; các món ăn phụ có thành phần chính là mỳ ống hoặc gạo; gạo; thực 
phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; nước xốt cho xa lát; nước xốt làm từ cà chua, hành, hạt tiêu 
và các loại gia vị được băm nhỏ; nước xốt [gia vị]; bột có sẵn gia vị dùng để tẩm ướt thịt, 
cá, gia cầm; bột có sẵn hỗn hợp gia vị dùng để tẩm ướt thực phẩm; gia vị; nước mật 
đường; xốt cà chua; dấm; dấm rượu; trà; cà phê nhân tạo; chế phẩm ngũ cốc; đá lạnh có 
thể ăn được; chất làm ngọt tự nhiên; nấm men dùng cho thực phẩm; muối ăn; mù tạc; đá 
lạnh tự nhiên hoặc nhân tạo.  

 
 

(210) 4-2012-20692 (220) 17.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) GOYA FOODS, INC.    (US) 
100 Seaview Drive, Secaucus, NJ 07096, 
United States of America   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Bột làm từ cây atisô; nước canh thịt; pho mát; sản phẩm làm từ pho mát; ớt khô 
[thực phẩm]; các sản phẩm làm từ sữa không bao gồm kem lạnh, kem sữa và sữa chua 
đông lạnh; hỗn hợp kem dùng để nhúng rau sống, hoặc các loại thực phẩm khác; trái cây 
và rau đã sấy khô; trái cây trộn đã sấy khô; trái cây đã sấy khô; thịt đã sấy khô; mỡ có thể 
ăn được; dầu có thể ăn được; chiết xuất dùng để nấu xúp [chế phẩm để nấu xúp]; cá 
[không còn sống]; cá tẩm bột rán; trái cây đông lạnh; rau đông lạnh; bột làm từ trái cây; 
trái cây được bảo quản; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; súp ăn liền hoặc súp đã 
được nấu sẵn; mỡ lợn cho thực phẩm; thịt; chiết xuất của thịt; nước thịt nấu đông; sữa; 
thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở quả hạch; dầu ôliu cho thực phẩm; dưa góp; lát trái cây sấy 
khô; thịt lợn; bì thịt lợn; lát khoai tây rán giòn; gia cầm, không còn sống; chế phẩm để 
nấu xúp; món ăn phụ được làm chủ yếu từ hải sản, thịt, gia cầm hoặc rau; cây atisô đã 
được chế biến; dừa đã được chế biến; hoa có thể ăn được, đã chế biến; hạt có thể ăn được, 
đã chế biến; trái cây đã chế biến; thịt đã chế biến; quả oliu đã chế biến; rau đã chế biến; 
dầu dùng để trộn salat; hải sản, không còn sống; thực phẩm ăn nhanh được trộn chủ yếu 
từ trái cây đã chế biến, hạt đã chế biến và/hoặc nho khô; súp; cà chua nghiền nhuyễn; lát 
rau sấy khô; dầu từ rau, cho thực phẩm; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở rau; rau tẩm bột 
rán; thịt tẩm bột rán; lát cây ngọc giá sấy khô; thú săn, không còn sống; rau đã được bảo 
quản; trái cây đã nấu chín; rau đã nấu chín; trứng; sản phẩm sữa; gelatin dùng như hương 
liệu và gelatin dùng như chất làm ngọt.   

 

Nhóm 30: Gia vị để ướp thực phẩm; xốt dùng cho đồ nướng; nụ bạch hoa ướp muối dùng 
làn1 gia vị; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; tương ớt; cà phê; ngô sấy khô ở dạng 
lát mỏng; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngô; gia vị có thể ăn được; các chiết xuất dùng 
như hương liệu, trừ tinh dầu; si rô hương liệu; hương liệu dùng cho thực phẩm, trừ tinh 
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dầu; gia vị dùng cho thực phẩm; đồ uống trên cơ sở hạt ngũ cốc [thực phẩm]; thực phẩm 
ăn nhanh trên cơ sở hạt ngũ cốc; cháo ngô; mật ong; xốt cay; nước xốt cà chua nấm; nước 
xốt; xốt ma-don-ne; mì sợi; mì ống; hạt tiêu; xốt làm từ cà chua, hành, hạt tiêu và các loại 
gia vị nguyên chất; các món ăn phụ có thành phần chính là mỳ ống hoặc gạo; gạo; thực 
phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; nước xốt cho xa lát; nước xốt làm từ cà chua, hành, hạt tiêu 
và các loại gia vị được băm nhỏ; nước xốt [gia vị]; bột có sẵn gia vị dùng cho tẩm ướt  
thịt, cá, gia cầm; bột có sẵn hỗn hợp gia vị dùng để tẩm ướt thực phẩm; gia vị; nước mật 
đường; xốt cà chua; dấm; dấm rượu; trà; cà phê nhân tạo; chế phẩm ngũ cốc; đá lạnh có 
thể ăn được; chất làm ngọt tự nhiên; nấm men dùng cho thực phẩm; muối ăn; mù tạc; đá 
lạnh tự nhiên hoặc nhân tạo.  

 
 

(210) 4-2012-20720 (220) 18.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A6.7.5; 7.1.24; A5.3.14 
(591) vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Tân 
Thành Long An  (VN) 
ấp 4, xã Tân Lập, huyện Thủ Thừa, tỉnh 
Long An  

 

(511)   Nhóm 19: Đá; cát, sỏi, đất sét; vật liệu xây dựng phi kim loại. 
 

Nhóm 35: Mua bán máy móc thiết bị và phụ tùng máy ngành xây dựng; đấu giá bất động 
sản và quyền sử dụng đất.  

 

Nhóm 36: Đầu tư vốn; mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất động 
sản; sàn giao dịch bất động sản; tư vấn lập dự án đầu tư. 

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; xây dựng nhà các loại; xây dựng 
khu sinh thái để du lịch, nuôi chim yến. 

 

Nhóm 39: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; cho thuê kho bãi và lưu giữ hàng hoá. 
 
 

(210) 4-2012-20728 (220) 18.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 25.1.6; A5.5.22; 9.1.10; 5.5.19; 5.5.15 
(591) Xanh dương, trắng, hồng, vàng, đen 
(731) Công ty TNHH NEW TOYO 

PULPPY (Việt Nam)  (VN) 
Số 8 đường 6, khu công nghiệp Việt 
Nam - Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn ăn bằng giấy; khăn giấy tiện lợi.  
 

Nhóm 35: Mua bán: giấy vệ sinh, khăn ăn bằng giấy, khăn giấy tiện lợi.   
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(210) 4-2012-20729 (220) 18.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 25.1.6; A26.11.12; 5.5.19; 9.1.10 
(591) Xanh dương, trắng, xanh lá, xám 
(731) Công ty TNHH NEW TOYO 

PULPPY  (VN) 
Số 8 đường 6, khu công nghiệp Việt Nam-
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn ăn bằng giấy; khăn giấy tiện lợi.  
 

Nhóm 35: Mua bán: giấy vệ sinh, khăn ăn bằng giấy, khăn giấy tiện lợi. 
 
 

(210) 4-2012-20738 (220) 18.09.2012 
 (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.6; 26.13.25; A25.7.6; A25.7.7 
(731) ENZA ZADEN BEHEER B.V.  (NL) 

Haling 1 E, 1602 DB, Enkhuizen The 
Netherlands  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 31: Hạt (trừ hạt cây ăn quả); rau tươi; hạt giống thực vật; cây trồng và hoa tự nhiên. 
 
 

(210) 4-2012-20749 (220) 18.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A26.11.12; A1.1.10; 3.6.6 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại thủ 
công mỹ nghệ VINAHORN Xuân 
Huy  (VN) 
Đội 7, thôn Thụy ứng, xã Hòa Bình, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức, cụ thể là: vòng đeo tay làm từ sừng; vòng đeo cổ làm từ sừng; 
hoa tai làm từ sừng.  

 
 

(210) 4-2012-20752 (220) 18.09.2012 
 (441) 25.01.2013 

(531) A5.3.14; 26.1.2; A26.11.12; 1.7.6 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần nông sản và 
thực phẩm Việt Phú  (VN) 
Số 68/27 út Tịch, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 31: Hoa quả tươi; quả dừa; dưa chuột; rau tươi; lúa mì.  
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(210) 4-2012-20753 (220) 18.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 5.7.3; A26.11.12; 1.7.6 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần nông sản và 
thực phẩm Việt Phú   (VN) 
Số 68/27 út Tịch, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Gạo; gạo lứt yến mạch dùng làm thức ăn cho người; chế phẩm tạo mùi thơm 
dùng cho thực phẩm (hương liệu cho thực phẩm); lúa mạch đã bóc vỏ, xay; chế phẩm của 
ngũ cốc; cà phê. 

 
 

(210) 4-2012-20759 (220) 18.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(591) Đỏ, đen (540) 

  

(731) Công ty Cổ Phần GRD GROUP  
(VN) 
Số 1A, dãy C9, tập thể Đại học Kinh tế 
Quốc dân, phường Đồng Tâm, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; cát chế biến thủy tinh, cát làm khuôn; gỗ bán 
thành phẩm (xà, ván, ván ghép); gỗ dán; gạch. 

 
Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất cụ thể là: bàn, ghế, giường, tủ, tranh, tượng, khung gương; đồ 
mỹ nghệ dùng để trang trí bằng mây tre lá.  

 
Nhóm 29: Thủy sản phơi khô, đông lạnh và đóng hộp, cụ thể là: tu hài, bào ngư, hải sâm, 
mực; tất cả được chế biến.  

 

Nhóm 31: Con giống thủy sản; hải sản tươi sống; hạt giống. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn quảng cáo; quản lý quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý 
giao dịch thương mại; chức năng văn phòng; tư vấn quản lý kinh doanh; tư vấn đấu thầu.  

 
Nhóm 36: Quản lý quỹ đầu tư; dịch vụ tư vấn đầu tư; dịch vụ đầu tư, mua bán bất động 
sản; các dịch vụ tín dụng của các cơ sở tín dụng không phải ngân hàng; dịch vụ bảo hiểm 
và tài chính; dịch vụ tài chính và tiền tệ. 

 
Nhóm 37: Xây dựng và sửa chữa: công trình giao thông, bến cảng, kè đá, hệ thống công 
trình cấp điện, trạm xử lý nước thải/rác thải, công trình cấp/thoát nước, chung cư, văn 
phòng cao tầng, biệt thự, nhà ở, công trình công ích, khu đô thị, khu dân cư, khu du lịch; 
san lấp mặt bằng; trang trí nội ngoại thất công trình xây dựng; dịch vụ lắp đặt và sửa chữa 
các hệ thống: tưới, cơ điện trong xây dựng công nghiệp và dân dụng; khai thác đá cát sỏi 
trong xây dựng; khai thác khoáng sản: quặng sắt, quặng kim loại. 

 

Nhóm 39: Vận tải hàng hóa và hành khách đường sông, biển; vận tải hàng hóa, hành 
khách đường bộ; dịch vụ kho bãi; dịch vụ khai thác bến cảng, cầu cảng; dịch vụ cảng cạn, 
cảng sông, cảng biển.  
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Nhóm 40: Gia công chế biến gỗ, đốn gỗ và xẻ gỗ; gia công gỗ và các sản phẩm gỗ theo 
đơn đặt hàng của người khác; xử lý rác thải, tiêu hủy rác thải, tuyển chọn và tái chế vật 
liệu rác thải và cặn bã; xử lý nước sạch, nước thải; dịch vụ in ấn trên các chất liệu.  

 

Nhóm 42: Tư vấn thiết kế và thiết kế về kiến trúc, nội ngoại thất; tư vấn thiết kế và thiết 
kế về quy hoạch đô thị; phân tích, kiểm tra, thử nghiệm hoặc nghiên cứu vật liệu (là kim 
loại, vô cơ, thủy tinh, gốm); dịch vụ nghiên cứu và triển khai (cho người khác); dịch vụ 
nghiên cứu trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, nghiên cứu địa chất, nghiên cứu sinh học, 
nghiên cứu dự án kỹ thuật. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ nuôi, trồng, chăm sóc thủy hải sản; dịch vụ trồng, chăm sóc rừng; thiết 
kế trang trí cảnh quan; dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh.  

 
 

(210) 4-2012-20764 (220) 18.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) AMERICAN INTERNATIONAL 
GROUP, INC.   (US) 
180 Maiden Lane, New York, NY 10038 
USA 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm trong các lĩnh vực sự cố và y tế, xe hơi và xe du lịch, hàng 
không- gián đoạn kinh doanh, quản lý rủi ro kinh doanh, trách nhiệm của giám đốc và 
người lao động, tàn tật, trợ cấp người lao động, trách nhiệm làm việc của người lao động, 
trách nhiệm về môi trường; lầm lẫn và sơ suất, hủy sự kiên, bảo hiểm lòng trung thực và 
bảo hiểm tội phạm, tín dụng trách nhiệm; gian lận, trách nhiệm toàn diên, an ninh quốc 
gia và khủng bố, xác định hành vi trộm cẳp, bắt cóc và tống tiền, sinh mạng, bảo lãnh thế 
chấp, an ninh mạng và bảo mật mạng; trách nhiệm hàng hóa, trách nhiệm nghề nghiệp, tài 
sản và tai nạn, tái bảo hiểm, bảo lãnh, tín dụng thương mại vả rủi ro chính trị, du lịch, bồi 
thường tai nạn lao động; dịch vụ quản lý rủi ro tài chính, bảo hiểm niên kim; phạt hành và 
quản lý niên kim (tiền trợ cấp hàng năm); quản lý tài chính của các chính sách hưu trí; 
dịch vu tư vấn đầu tư; dịch vụ quản lý đầu tư, đầu tư quỹ tương hỗ; dịch vu thế chấp - cho 
thuê bất động sản; dịch vụ quản lý; đầu tư bất động sản; dịch vị trả góp; dịch vụ môi giới 
và đại lý bảo hiểm cho máy bay đã qua sử dụng trong nhóm 36.  

 
 

(210) 4-2012-20765 (220) 18.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.2 
(731) AMERICAN INTERNATIONAL 

GROUP, INC.   (US) 
180 Maiden Lane, New York, NY 10038 
USA 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm trong các lĩnh vực sự cố và y tế, xe hơi và xe du lịch, hàng 
không- gián đoạn kinh doanh, quản lý rủi ro kinh doanh, trách nhiệm của giám đốc và 
người lao động, tàn tật, trợ cấp người lao động, trách nhiệm làm việc của người lao động, 
trách nhiệm về môi trường; lầm lẫn và sơ suất, hủy sự kiên, bảo hiểm lòng trung thực và 
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bảo hiểm tội phạm, tín dụng trách nhiệm; gian lận, trách nhiệm toàn diên, an ninh quốc 
gia và khủng bố, xác định hành vi trộm cẳp, bắt cóc và tống tiền, sinh mạng, bảo lãnh thế 
chấp, an ninh mạng và bảo mật mạng; trách nhiệm hàng hóa, trách nhiệm nghề nghiệp, tài 
sản và tai nạn, tái bảo hiểm, bảo lãnh, tín dụng thương mại vả rủi ro chính trị, du lịch, bồi 
thường tai nạn lao động; dịch vụ quản lý rủi ro tài chính, bảo hiểm niên kim; phạt hành và 
quản lý niên kim (tiền trợ cấp hàng năm); quản lý tài chính của các chính sách hưu trí; 
dịch vu tư vấn đầu tư; dịch vụ quản lý đầu tư, đầu tư quỹ tương hỗ; dịch vu thế chấp - cho 
thuê bất động sản; dịch vụ quản lý; đầu tư bất động sản; dịch vị trả góp (dịch vụ tài 
chính); dịch vụ môi giới và đại lý bảo hiểm cho máy bay đã qua sử dụng trong nhóm 36.  

 
 

(210) 4-2012-20778 (220) 18.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 24.15.21 
(731) Công ty cổ phần giao nhận 

vận tải Mỹ á   (VN) 
31/34A Ung Văn Khiêm, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ làm thủ tục hải quan.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ giao nhận hàng hóa, dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu, dịch 
vụ vận tải hàng hóa và hành khách, dịch vụ cho thuê kho bãi, dịch vụ đóng gói bao bì. 

 
 

(210) 4-2012-20788 (220) 18.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Đức Nguyên Phát  (VN) 
C10/17D1 đường KW, tổ 10, ấp 3, xã 
Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); bột đậu nành; bột ngô, ca cao; bột ngũ cốc. 
 
 

(210) 4-2012-20798 (220) 19.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.3.13; 5.3.16; 25.7.25 
(591) Trắng, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại quốc tế Victory Asian  (VN)
Số 156, phố Mai Anh Tuấn, phường ¤ Chợ 
Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 
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(511)   Nhóm 31: Thực phẩm rau sạch, củ, quả sạch, tất cả chưa chế biến. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán hàng hoá trong trung tâm thương mại, siêu thị và hệ thống 
phân phối bán lẻ các sản phẩm bao gồm: thực phẩm rau; củ; quả sạch; quản lý kinh doanh 
siêu thị. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ lữ hành nội địa; dịch vụ lữ hành quốc tế; dịch vụ vận chuyển hành 
khách; dịch vụ hướng dẫn du lịch. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp đồ ăn, thức uống (do 
nhà hàng thực hiện); dịch vụ quán cafe. 

 
 

(210) 4-2012-20800 (220) 19.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A26.11.12; A20.1.3 (540) 

  

(731) Nguyễn Khánh  (VN) 
Làng Vệ Nghĩa, xã Triệu Long, huyện 
Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ cung cấp giải pháp thương mại điện tử trong lĩnh 
vực tin học trên mạng internet (cung cấp thông tin để giao dịch và mua bán quảng cáo 
một cách có hiệu quả nhất); dịch vụ quan hệ công chúng; tư vấn tổ chức và quản lý kinh 
doanh; dịch vụ kế toán; tổ chức triển lãm với mục đích thương mại hoặc quảng cáo; hãng 
thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho 
mục đích bán lẻ; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng (cửa hàng tư vấn người tiêu 
dùng); dịch vụ xây dựng, phát triển và quảng bá thương hiệu; mua bán thiết bị điện (như 
công tắc điện, ổ cắm điện), đồ điện tử (như ti vi, máy ghi âm, máy chụp hình, máy nghe 
nhạc, đầu thu kỹ thuật số), đồ điện lạnh (như máy điều hòa nhiệt độ, tủ lạnh, bình nóng 
lạnh dùng trong nhà tắm), đồ điện gia dụng (như máy giặt, máy sấy, máy hút bụi), máy vi 
tính, thiết bị viễn thông, thiết bị nấu nướng (như bếp ga, bếp từ, lò nướng), đồ dùng nhà 
bếp (như xoong nồi, bộ đồ ăn, hộp đựng thức ăn) đồ dùng phòng ngủ (như chăn, ga, gối, 
đệm), thiết bị vệ sinh (như sen vòi, chậu rửa mặt, xí bệt), đồ trang sức bằng kim loại, đồng 
hồ, các loại máy công nghiệp (máy bơm, máy xúc, máy ủi, máy kéo, xe nâng các loại); đồ 
uống các loại (bia, rượu, nước có ga, nước tinh khiết, nước ép trái cây, trà các loại), hóa 
chất, sơn, mỹ phẩm, dược phẩm, vali, túi, quần, áo, giày dép, vải, hàng lương thực, thực 
phẩm, sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm, vật liệu xây dựng (kim loại và phi kim loại), đồ 
trang trí nội ngoại thất như giấy dán tường và đồ nội thất bằng gỗ, đồ chơi trẻ em, dụng cụ 
thể dục thể thao (như máy mát xa và máy chạy bộ); dịch vụ sản xuất phim quảng cáo. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp trực tuyến diễn đàn cộng đồng cho người sử dụng internet với 
mục đích gửi, tìm kiếm, theo dõi, tham gia, phê bình, đánh giá và bình luận, chia sẻ thông 
tin; dịch vụ cung cấp trực tuyến bản tin điện tử và phòng chat (nói chuyện) điện tử nhằm 
truyền thông tin giữa những người sử dụng mạng máy tính với nhau; dịch vụ giá trị gia 
tăng trên mạng viễn thông, điện thoại di động; dịch vụ phát chương trình truyền hình; các 
dịch vụ nhằm kết nối, truy cập thông tin, truy cập các cơ sở dữ liệu trên mạng internet; 
hãng thông tấn. 

 

Nhóm 41: Phim tư liệu; dàn dựng chương trình phát thanh, truyền hình; dịch vụ giáo dục; 
trung tâm đào tạo về nghiệp vụ quảng cáo, truyền thông, marketing; tổ chức sự kiện về 
văn hóa, giáo dục, thể thao; dịch vụ xuất bản sách, báo, tạp chí chuyên đề, báo điện tử 
trực tuyến; dịch vụ phóng viên tin tức; cho thuê phim điện ảnh hoặc phim truyền hình; 
cho thuê máy chiếu phim hoặc máy thu thanh, thu hình hoặc máy quay phim. 
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Nhóm 42: Thiết kế trang web; thiết kế bản vẽ công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, 
thiết kế đồ họa; thiết kế ấn phẩm quảng cáo, thiết kế trang trí nội, ngoại thất; tư vấn kiến 
trúc; thiết kế nhãn hiệu; tư vấn chuyển giao công nghệ; cho thuê không gian lưu trữ trên 
máy tính chủ (địa chỉ trang tin điện tử). 

 

Nhóm 45: Dịch vụ đăng ký tên miền; dịch vụ tư vấn sở hữu trí tuệ; dịch vụ tư vấn quyền 
tác giả; li- xăng phần mềm máy tính [dịch vụ pháp lý]; dịch vụ tư vấn pháp luật; dịch vụ 
đại diện theo uỷ quyền để bảo vệ quyền lợi khách hàng (dịch vụ tranh tụng). 

 
 

(210) 4-2012-20813 (220) 19.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A26.11.12; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
Sabols Việt Nam  (VN) 
Số nhà 11, đội 4, thôn Tân Phong, xã 
Thụy Phương, huyện Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, các chất tẩy rửa (dùng trong tẩy trang và mỹ phẩm, không chứa dược 
chất và không dùng cho các mục đích y tế); xà phòng. 

 

Nhóm 05: Tã vệ sinh bằng giấy sử dụng một lần. 
 

Nhóm 16:  Giấy ăn thơm; khăn giấy dùng để tẩy trang, khăn ướt dùng để tẩy trang; khăn 
giấy để phủ bàn ăn; giấy vệ sinh. 

 
 

(210) 4-2012-20821 (220) 19.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.2 
(731) Hộ kinh doanh Chung Cẩm 

Thành   (VN) 
69 Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 17: Gioăng xe máy. 
 
 

(210) 4-2012-20824 (220) 19.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 1.15.23 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương, xanh dương sẫm 
(731) GLAXO GROUP LIMITED  (GB) 

Glaxo Wellcome House, Berkeley 
Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 
0NN, England 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD)
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(511)   Nhóm 03: Chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc, chế phẩm đánh răng, nước súc miệng 
(không dùng cho mục đích y tế) và chế phẩm làm thơm mát hơi thở; chế phẩm chăm sóc 
miệng (không dùng cho mục đích y tế), gel dùng làm trắng và làm chắc răng (không dùng 
cho mục đích y tế), chế phẩm làm sạch răng, chế phẩm đánh bóng răng, chế phẩm và chất 
gia tốc làm trắng răng, chế phẩm tẩy vết màu mỹ phẩm, chế phẩm làm sạch và làm bóng; 
xà phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc. 

 
Nhóm 05: Chế phẩm chăm sóc miệng chứa thuốc, cụ thể là nước súc miệng có chứa 
thuốc; kẹo cao su có chứa thuốc và viên thuốc ngậm dùng để vệ sinh răng miệng; chế 
phẩm đánh bóng răng có chứa thuốc, chế phẩm làm trắng răng có chứa thuốc; chế phẩm 
tẩy trắng có chứa thuốc (dùng cho mục đích y tế); vật liệu để in dấu răng; dược phẩm và 
chế phẩm thú ý; thực phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng dùng cho mục đích y tế, thực phẩm 
cho em bé; cao dán dùng cho mục đích y tế; chất tẩy uế dùng cho mục đích vệ sinh. 

 
Nhóm 21: Bàn chải đánh răng, tăm xỉa răng, chỉ nha khoa, bàn chải và bọt biển cho mục 
đích gia dụng; dụng cụ đựng và giữ bàn chải đánh răng, dụng cụ đựng và giữ tăm xỉa 
răng, dụng cụ đựng và giữ chỉ nha khoa, dụng cụ đựng và giữ bàn chải và bọt biển cho 
mục đích gia dụng; dụng cụ nhà bếp và đồ chứa đựng dụng cho nhà bếp; dụng cụ cho mục 
đích gia dụng; vật liệu dùng để làm bàn chải; bùi nhùi thép để làm sạch; kính thô hoặc 
bán thành phẩm (trừ kính xây dựng); đồ sứ để chứa đựng và đồ bằng đất nung để chứa 
đựng. 

 
 

(210) 4-2012-20828 (220) 19.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Vũ Trọng Linh  (VN) 
Số 217/3 Núi Thành, phường Hòa Cường 
Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 29: Trứng gà. 
 

(210) 4-2012-20844 (220) 19.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(591) Trắng, xanh dương, tím 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã sơn mài Hợp Lộc  
(VN) 
Phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh 
Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh, tã lót trẻ sơ sinh dùng một lần. 
 

Nhóm 16: Giấy vệ sinh.  
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(210) 4-2012-20917 (220) 20.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.4 
(591) đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

thiết kế quảng cáo Q&D   (VN) 
Số 41, ngách 376/56 đường Bưởi, phường 
Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế, tạo mẫu các sản phẩm quảng cáo, bao bì, logo, nhãn mác hàng hóa, 

nhãn hiệu, sản phẩm quà tặng, sản phẩm đồ họa, biểu tượng; thiết kế trang web, nghệ 
thuật tạo hình; thiết kế, tạo mẫu nghiên cứu sản phẩm cho doanh nghiệp. 

 
 

(210) 4-2012-20918 (220) 20.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A26.11.12 
(591) Xanh, trắng 
(731) Trần Văn Trung  (VN) 

Số 3 ngõ 87 Lê Thanh Nghị, phường 
Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Tã lót trẻ em bằng giấy hoặc xen lu lô.  
 

Nhóm 16: Giấy; khăn ướt bằng giấy; khăn ăn bằng giấy; giấy vệ sinh; khăn giấy để tẩy 
trang. 

 
 

(210) 4-2012-20922 (220) 20.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 7.15.1; 7.1.24; A7.1.11 
(591) Đỏ, xanh lá cây nhạt 

(540) 

  

(731) Nguyễn Bình Minh  (VN) 
Lô E35 khu tái định cư Bến Đình, 
phường 6, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà 
Rịa-Vũng Tàu  

 
(511)   Nhóm 36: Tư vấn lập dự án đầu tư.  
 

Nhóm 42: Tư vấn thiết kế xây dựng; thiết kế công trình xây dựng. 
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(210) 4-2012-20923 (220) 20.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần Hùng Vương  
(VN) 
C4-1, khu công nghiệp Hòa Xá, thành 
phố Nam Định, tỉnh Nam Định  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 07: Mũi khoan dùng cho máy khoan; đá mài dùng cho máy mài (bộ phận của máy 

móc).  
 

Nhóm 08: Rìu sắt; búa sắt; dũa; cuốc; kéo.  
 
 

(210) 4-2012-20926 (220) 20.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 15.7.1; 25.5.25 
(731) Công ty TNHH Passio  (VN) 

15F Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà, cà phê, ca cao, bánh ngọt, mứt kẹo, gia vị.  
 

Nhóm 32: Nước khoáng, nước uống đóng chai, nước ép trái cây, bia, nước giải khát, 
 

Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm chế biến, bánh, mứt, kẹo, trà, cà phê, nước ngọt, bia, nước 
giải khát, nước uống đóng chai, vật tư thiết bị sản xuất và chế biến trà, cà phê.  

 
Nhóm 36: Tư vấn đầu tư trong kinh doanh.  

 
Nhóm 43: Cửa hàng ăn nhanh, quán cà phê.  

 
 

(210) 4-2012-20929 (220) 20.09.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ dược phẩm Thiên Ân  
(VN) 
237/20 Hòa Bình, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 

Nhóm 30: Thực phẩm bổ dưỡng có nguồn gốc thực vật: chế phẩm ngũ cốc 
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(210) 4-2012-20931 (220) 20.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A26.4.24; 26.4.2 
(731) Công ty TNHH S.E.C  (VN) 

79B Lý Thường Kiệt, phường 8, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc; đồ đạc nội thất bằng gỗ.  
 

Nhóm 21: Dụng cụ dùng cho mục đích gia dụng (không sử dụng điện) hoặc đồ chứa đựng 
không sử dụng điện dùng cho gia đình hoặc bếp nóc; khay dùng cho mục đích gia đình; 
giá treo quần áo [hong khô]; khung căng quần áo; bộ đựng đồ gia vị.  

 

Nhóm 37: Trang trí nội thất, lắp đặt thiết bị nhà bếp.  
 
 

(210) 4-2012-20933 (220) 20.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

động cơ và máy nông nghiệp 
Miền Nam   (VN) 
Khu phố 1, phường Bình Đa, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Động cơ diesel cho máy nông nghiệp; bơm nước; hộp số thủy, giảm tốc không 
dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; máy xay lúa; máy lau bóng gạo; phụ tùng máy cày 
tay; máy gặt xếp dãy; máy gặt đập liên hợp; máy cấy; máy xay xát và đánh bóng gạo; máy 
bơm nước; rulo cao su dùng cho máy chà lúa; giàn máy tạo ô xy nuôi tôm; máy phát điện.  

 

Nhóm 12: Động cơ cho các phương tiện giao thông vận tải; máy kéo bốn bánh. 
 
 

(210) 4-2012-20934 (220) 20.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.4; 24.15.21; 26.3.1 
(591) Đỏ, xám, nâu đen 
(731) Công ty cổ phần công nghệ, 

thương mại & dịch vụ Liên 
Minh Mềm  (VN) 
Tầng 2, số 269 đường Bạch Đằng, 
phường Chương Dương, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn SPVN (SPVN 

Co.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán thiết bị điện tử viễn thông, phần mềm, máy vi tính và linh 
kiện máy tính, thiết bị ngoại vi.  
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Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; dịch vụ tổ chức các chương trình đào tạo nhằm phát 
triển kỹ năng sống và kỹ năng nghề nghiệp; dịch vụ thông tin về giáo dục; dịch vụ tổ chức 
hội nghị/hội thảo; dịch vụ dịch thuật, xuất bản sách.  

 
Nhóm 42: Xây dựng phần mềm máy tính; Gia công phần mềm máy tính; chuyển giao 
công nghệ trong các lĩnh vực công nghệ thông tin; cung cấp dịch vụ ứng dụng phần mềm 
tin học, internet, dịch vụ tư vấn giải pháp công nghệ thông tin; thiết kế hệ thống mạng vi 
tính và máy vi tính, bảo trì và thiết kế trang web; thiết kế cổng thông tin điện tử (portal). 

 
 

(210) 4-2012-20948 (220) 20.09.2012 
  (441) 25.01.2013 
(300) 2012-054150 04.07.2012 JP 

(731) HlSAMlTSU PHARMACEUTICAL 
CO., INC.   (JP) 
408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, 
Saga 841-0017 Japan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược; chế phẩm thú y và chÓ phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế 

giấy tẩm dầu cho mục đích y tế; mặt nạ vệ sinh (dùng trong y tế); vỏ bọc viên con nhộng 
(dùng trong y tế); vải gạc dế băng bó, bao con nhộng (rỗng) dùng cho dược phẩm; miếng 
che mắt bị thương dùng cho mục đich y tế; băng dùng để băng bó cho tai ( dùng trong 
ngành y); băng vệ sinh kinh nguyệt, băng vệ sinh dạng nút dùng khi có kinh nguyệt; khăn 
vệ sinh; quần lót vệ sinh, bông thấm hút; cao dán, băng dùng đế băng bó; băng dùng dÓ 
băng bó dạng lỏng; miếng đệm chặm sóc ngực; băng vết thương; tã lót (tã trẻ em); quần tã 
trẻ em; giấy bắt ruồi, giấy chống nhậy, mọt cắn; chất bổ sung ăn kiêng cho người, đồ 
uống kiêng phù hợp cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-20950 (220) 20.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.3.13; A5.3.14 
(731) ECOSPARKS CO PTE. LTD.   (SG) 

24 Sin Ming Lane, #08-100 Midview 
City, Singapore 573970  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang (LED); bóng 

đèn LED, máy chiếu sáng bằng đèn LED; đèn chiếu sáng; máy móc để chiếu sáng; bóng 
đèn chiếu sáng; thiết bị chiếu sáng bằng tia cực tím, không dùng cho mục đích y tế; đèn 
huỳnh quang (đèn neon) có hiệu suất ánh sáng cực tím thấp; đèn ống huỳnh quang; nguồn 
phát ánh sáng quang phổ; hệ thống chiếu sáng; bóng đèn và giàn đèn; bộ khuếch tán ánh 
sáng; máy biến áp ánh sáng; phụ kiện của đèn; phụ tùng chiếu sáng, bảng chiếu sáng; bộ 
nguồn tự phát quang; thiết bị chiếu sáng dạng phẳng; thiết bị và phụ kiện đèn điện; đèn 
điện; thiết bị điện chiếu sáng; bộ lọc cho thiết bị và dụng cụ chiếu sáng; đèn LED trang 
trí; tất cả đều thuộc nhóm 11. 
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(210) 4-2012-20962 (220) 20.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A3.6.5; A3.6.25 
(591) Hồng, tím, ghi xám, trắng. 
(731) Lê Hòa Nhân  (VN) 

2/18 khu phố Bình Phú, phường Bình 
Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán gối, mua bán đồ trang sức, mua bán quần áo, mua bán hóa mỹ phẩm, 
mua bán túi xách.  

 
 

(210) 4-2012-20975 (220) 20.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.13.1; 26.4.2 
(591) Xanh nước biển, vàng, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Hồ Phi Long  (VN)
Số 322 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn 
Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Du lịch nội địa, quốc tế, đại lý vé máy bay, cho thuê xe du lịch.  
 
 

(210) 4-2012-20980 (220) 20.09.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Thái Tuấn   (VN) 
1/148 Nguyễn Văn Quá, phường Đông 
Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 24: Vải dệt.  
 

Nhóm 25: Quần áo dệt và quần áo may sẵn. 
 
 

(210) 4-2012-20999 (220) 21.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(591) Xanh, đỏ cam. (540) 

  

(731) Nguyễn Đình Từ  (VN) 
Thôn Ngọ, xã Chuyên Mỹ, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 20: Tác phẩm nghệ thuật bằng gỗ [tranh trang trí treo tường bằng gỗ trạm khảm; cờ 
vua cờ tướng bằng gỗ]; hộp bằng gỗ; đồ gỗ mỹ thuật [đồ gỗ mỹ nghệ]; tượng bằng gỗ. 
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(210) 4-2012-21007 (220) 21.09.2012 
 (441) 25.01.2013 

(531) 18.1.5; A1.1.10; 26.1.1 
(591) Trắng, đen, đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
phương tiện xanh Bảo An  (VN)
C12, khu đấu giá Thờn Bơn, phường Biên 
Giang, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 12: ¤ tô; xe máy; xe đạp điện; xe đạp; phương tiện giao thông trên bộ, trên không 
hoặc dưới nước; động cơ và đầu máy dùng cho phương tiện giao thông trên bộ. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán ô tô, xe máy, xe đạp điện, xe đạp và các phụ tùng của chúng 
gồm động cơ điện, ắc quy điện, bộ điều khiển, bộ xạc điện. 

 
 

(210) 4-2012-21008 (220) 21.09.2012 
 (441) 25.01.2013 

(531) 18.1.5; A1.1.10; 26.1.1 
(591) Trắng, đen, đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
phương tiện xanh Bảo An  (VN)
C12, khu đấu giá Thờn Bơn, phường Biên 
Giang, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 12: ¤ tô; xe máy; xe đạp điện; xe đạp; phương tiện giao thông trên bộ, trên không 
hoặc dưới nước; động cơ và đầu máy dùng cho phương tiện giao thông trên bộ. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán ô tô, xe máy, xe đạp điện, xe đạp và các phụ tùng của chúng 
gồm động cơ điện, ắc quy điện, bộ điều khiển, bộ xạc điện. 

 
 

(210) 4-2012-21067 (220) 21.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 3.9.16; A3.9.24; 1.15.21; 8.7.8 
(591) Đỏ, vàng, cam, kem, xanh lá cây, xanh 

nước biển, xanh dương, xanh lá mạ, 
hồng, đen. 

(731) Công ty cổ phần Liwayway 
Việt Nam  (VN) 
Số 14, đường số 05, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 
 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây (snack trái cây); thực phẩm ăn nhanh 
(snack) trên cơ sở chất chiết từ thịt, cá, gia cầm, rau thơm, thú săn; khoai tây rán giòn; đồ 
ăn nhanh làm từ khoai tây (snack khoai tây); đồ ăn nhanh làm từ hải sản (snack hải sản); 
sản phẩm sữa. 
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Nhóm 30: Ngũ cốc; thực phẩm làm từ ngũ cốc; bánh kẹo; bánh quy; thực phẩm ăn nhanh 
(snack) trên cơ sở ngũ cốc, thực phẩm ăn nhanh (snack) trên cơ sở gạo.  

 
 

(210) 4-2012-21068 (220) 21.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 3.9.16; A3.9.24; 8.7.8 
(591) Trắng, kem. 
(731) Công ty cổ phần Liwayway 

Việt Nam   (VN) 
Số 14, đường số 05, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 
 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây (snack trái cây); thực phẩm ăn nhanh 
(snack) trên cơ sở chất chiết từ thịt, cá, gia cầm, rau thơm, thú săn; khoai tây rán giòn; đồ 
ăn nhanh làm từ khoai tây (snack khoai tây); đồ ăn nhanh làm từ hải sản (snack hải sản); 
sản phẩm sữa.  

 

Nhóm 30: Ngũ cốc; thực phẩm làm từ ngũ cốc; bánh kẹo; bánh quy; thực phẩm ăn nhanh 
(snack) trên cơ sở ngũ cốc, thực phẩm ăn nhanh (snack) trên cơ sở gạo.  

 
 

(210) 4-2012-21096 (220) 21.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 3.1.1; A3.1.22; A26.11.8; 26.1.1 
(591) Xanh da trời, vàng, ghi, đen, trắng 
(731) SUPER BRANDS COMPANY PTE. 

LTD.  (SG) 
No. 138 Cecil Street # 05-02 Cecil Court, 
Singapore 069538   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 33: Rượu mạnh và đồ uống có cồn trừ bia.  
 
 

(210) 4-2012-21102 (220) 21.09.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

 

(731) Nguyễn Đường Tài   (VN) 
Số 8, hẻm 58/23/4 Trần Bình, Mai Dịch, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)  Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo và quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; thông tin 

thương mại và tư vấn tiêu dùng (cửa hàng tư vấn người tiêu dùng); dịch vụ giới thiệu sản 
phẩm nước giải khát trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch vụ so 
sánh giá cả; giới thiệu và trưng bày sản phẩm; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại 
hoặc quảng cáo.  
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Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, nhà hàng ăn nhanh; dịch vụ quán cà phê, nhà hàng 
tự phục vụ. 

 
 

(210) 4-2012-21108 (220) 21.09.2012 
 (441) 25.01.2013 

(531) 18.3.2; 18.3.23; 26.4.3 
(591) Đen, nâu, vàng 
(731) Nguyễn Thanh Lâm  (VN) 

77 phố Yên Thái, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2012-21109 (220) 21.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) PUMPERNICKEL ASSOCIATES, LLC  
(US) 
3630 So. Geyer Road, St. Louis, MO 
63127, USA 

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 29: Xúp, rau trộn; pho mát dạng kem mịn (không lạnh), lát khoai tây rán giòn; sữa 
chua trên cơ sở đồ uống và trứng.  

 

Nhóm 30: Bánh mỳ; bánh nướng; bánh xăng-đuých; cà phê, trà; mỳ ống, gạo, nước sốt sa-
lát; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; bột yến mạch, sữa chua kem lạnh. 

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 
 

(210) 4-2012-21110 (220) 21.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 2.3.1; A2.3.23; 2.7.10 
(591) Nâu, vàng nâu 
(731) PUMPERNICKEL ASSOCIATES, LLC  

(US) 
3630 So. Geyer Road, St. Louis, MO 
63127, USA  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 29: Xúp, rau trộn, kem pho mát (pho mát dạng kem mịn [không lạnh]), lát khoai 
tây rán giòn, sữa chua không lạnh. 

 

Nhóm 30: Bánh mỳ; bánh nướng; bánh xăng-đuých, cà phê, trà; mỳ ống, gạo, nước sốt sa 
lát, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc, bột yến mạch; sữa chua kem lạnh.  

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 

 

 
812 

(210) 4-2012-21111 (220) 21.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 2.3.1; A2.3.23; 2.7.10 
(731) PUMPERNICKEL ASSOCIATES, LLC  

(US) 
3630 So. Geyer Road, St. Louis, MO 
63127, USA   

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 29: Xúp, rau trộn, kem pho mát (pho mát dạng kem mịn [không lạnh]), lát khoai 

tây rán giòn, sữa chua không lạnh.  
 

Nhóm 30: Bánh mỳ; bánh nướng; bánh xăng-đuých, cà phê, trà; mỳ ống, gạo, nước sốt sa 
lát, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc, bột yến mạch; sữa chua kem lạnh.    

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 
 

(210) 4-2012-21129 (220) 24.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.2 
(591) Nâu, vàng 

(540) 

  

(731) 1. Nguyễn Thị Vân Anh   (VN) 
Tổ 35, phường Mai Dịch, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  
2. Nguyễn Đỗ Quyên  (VN) 
Số 64C Đê La Thành, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 
3. Nguyễn Hoàng My  (VN) 
77 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 

 
 

(210) 4-2012-21131 (220) 24.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(591) Gạch, vàng, hồng, xanh lá cây (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu trang thiết 
bị y tế Đại Thắng   (VN) 
42/12 Nguyễn Giản Thanh, phường 15, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-21132 (220) 24.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(591) Gạch, vàng, hồng, xanh lá cây (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu trang thiết 
bị y tế Đại Thắng    (VN) 
42/12 Nguyễn Giản Thanh, phường 15, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-21133 (220) 24.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(591) Gạch, vàng, hồng, xanh lá cây (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu trang thiết 
bị y tế Đại Thắng    (VN) 
42/12 Nguyễn Giản Thanh, phường 15, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-21147 (220) 24.09.2012 
 (441) 25.01.2013 

(531) 3.7.4; A6.3.13; 6.6.25 
(591) Xanh lá cây, vàng, nâu, ghi xám, trắng, 

đen 
(731) Hộ kinh doanh Huỳnh Phát 

Thành 888  (VN) 
A5/2 ấp Trường Thiện, xã Trường Hoà, 
huyện Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 03: Nhang.  
 
 

(210) 4-2012-21201 (220) 24.09.2012 
 (441) 25.01.2013 

(531) 2.3.1; 26.1.2; 1.3.1; 25.12.1; 5.3.20 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, xanh 

côban, vàng, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phong Phó   (VN) 
30-32 Phong Phú, phường 12, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-21207 (220) 24.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 1.5.1; 26.1.2; A25.7.7 
(731) ALERE SWITZERLAND GMBH   (CH) 

Bahnhofstrasse 28, CH-6300 Zug, 
Switzerland 

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm hóa dược; thuốc tránh thai; dược phẩm; chế phẩm sinh học dùng cho 
mục đích y tế; chế phẩm chẩn đoán dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho 
mục đích y tế; chế phẩm hóa học để chẩn đoán sự mang thai.   

 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị nha khoa; thiết bị vật lý trị liệu; thiết bị xét 
nghiệm cho mục đích y tế; đồ đạc được chế tạo đặc biệt cho mục đích y tế; bơm dùng để 
hút sữa mẹ; thiết bị dùng cho mục đích chỉnh hình; dụng cụ tránh thai, không chứa hóa 
chất; mô cấy dùng trong phẫu thuật (vật liệu nhân tạo); vật liệu để khâu vết thương.  

 

Nhóm 40: Dịch vụ lắp ráp vật liệu theo đơn đặt hàng (cho người khác); xử lý các vật liệu 
y tế (cụ thể là tái chế, tiêu huỷ các dụng cụ, thiết bị y tế); xử lý chế phẩm hóa học (cụ thể 
là tái chế, tiêu huỷ các chế phẩm hoá học).  

 
 

(210) 4-2012-21221 (220) 24.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) HOKUETSU KISHU PAPER CO.,LTD  
(JP) 
5-1, Nishizao 3-chome, Nagaoka-shi, 
Niigata, 940-0027, JAPAN  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 09: Cuộn băng dùng để chứa đựng chíp điện tử (bao bì chuyên dụng cho chíp điện tử). 
 

Nhóm 16: Giấy bià cứng; giấy dùng trong sản xuất cuộn băng dùng để chứa đựng chip 
điện tử để tránh gây hư hại. 

 
 

(210) 4-2012-21231 (220) 24.09.2012 
 (441) 25.01.2013 

(531) A11.3.4; 25.1.25 
(591) Nâu đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Từ Thị Hà  (VN) 
Số 42, tổ 27, phường Quan Hoa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Kinh doanh (bán) chè (trà). 
 

Nhóm 39: Đóng gói các sản phẩm từ chè (trà).  
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(210) 4-2012-21240 (220) 25.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

  (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân dịch 
vụ thương mại nhà hàng 
Trung Thành  (VN) 
20 Phan Đăng Lưu, phường 6, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn, khách sạn; quán cà phê.  

 
 

(210) 4-2012-21241 (220) 25.09.2012 
 (441) 25.01.2013 

(531) 1.17.11; A1.1.10; 24.15.3; 1.15.23 
(591) Vàng, đỏ, xanh dương, nâu đất 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
thiết bị điện Minh Long  (VN) 
387 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: ổn áp; biến áp; ổ cắm: công tắc; dây điện.  

 
 

(210) 4-2012-21244 (220) 25.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A26.11.12; 1.15.5; 26.1.2; 26.4.4 
(591) Xanh dương, xanh lá, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thiệu Đô   (VN) 
Thiệu Đô, Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa  

 
(511)   Nhóm 25: quần áo (trang phục). 

 
 

(210) 4-2012-21328 (220) 25.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A26.11.12; 26.13.1; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh tím than, xanh dương 
(731) Công ty TNHH Châu Minh   (VN)

Phương La, Thái Phương, huyện Hưng 
Hà, tỉnh Thái Bình  

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 24: Khăn tắm bằng vải; khăn rửa mặt bằng vải; khăn gội đầu bằng vải; khăn dùng 

cho trẻ em bằng vải như khăn tắm cho trẻ em, khăn mặt cho trẻ em; khăn lau bằng vải.  
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Nhóm 35: Mua bán khăn tắm bằng vảì, khăn rửa mặt bằng vải, khăn gội đầu bằng vải 
khăn trẻ em bằng vải, khăn lau bằng vải.  

 
 

(210) 4-2012-21342 (220) 26.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.2; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Đen, trắng, xanh dương đậm 
(731) Công ty TNHH tư vấn Sóng 

Xanh  (VN) 
Lầu 6 tòa nhà The Master Building, số 
41-43 Trần Cao Vân, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn quản lý và tổ chức kinh doanh, tổ chức giới thiệu và xúc tiến 

thương mại.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn đầu tư.  
 
 

(210) 4-2012-21369 (220) 26.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A26.11.12; 6.1.2 
(591) Đen, trắng, xanh da trời 
(731) HEAD ON SURFWEAR PTY LTD  

(AU) 
10 Hotham Crt, Diamond Creek Victoria, 
Australia 3089  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt (quang học); kính râm; kính bảo hộ cho thể thao.  
 

Nhóm 18: Túi đựng quần áo thể thao; túi bọc quần áo thể thao; vali đựng quần áo thể 
thao; túi dùng ở bãi biển.  

 
Nhóm 25: Trang phục dạo phố; trang phục dùng ở bãi biển; quần áo thể thao; đồ đi ở chân 
dùng trong thể thao; bộ quần áo dùng cho hoạt động dưới nước, cụ thể là bộ quần áo cho 
người lướt sóng (có ván), cho người lướt sóng (không có ván), cho người nằm lướt sóng, 
cho người lướt ván, không bao gồm bộ quần áo lặn; áo sơ mi; áo vét (trang phục); áo váy; 
quần lót; mũ. 

 
Nhóm 28: Ván lướt sóng (dạng truyền thống: thon dài, nhọn ở hai đầu); ván trượt tuyết 
(dạng tấm trượt đơn); ván trượt; ván trượt tuyết (dạng đôi, thanh dài, nhỏ); ván lướt sóng 
(dạng ngắn, hình chữ nhật, thuôn ở các cạnh, để người nằm lướt sóng); phụ kiện cho ván 
lướt sóng (phụ kiện thể thao).  
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(210) 4-2012-21372 (220) 26.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2; A5.3.14 
(731) GUANGDONG JUNFENG BFS 

INDUSTRY CO., LTD.  (CN) 
Room 2705, No.111-115, Siyouxin 
Road, Yuexiu District, Guangzhou City, 
Guangdong Province, P.R. China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để giặt; chế phẩm làm sạch; nước hoa; mỹ phẩm; chế phẩm dạng xịt 

làm thơm mát hơi thở; chế phẩm làm thơm không khí. 

 
 

(210) 4-2012-21373 (220) 26.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2; A5.3.14 
(731) GUANGDONG JUNFENG BFS 

INDUSTRY CO., LTD.   (CN) 
Room 2705, No.111-115, Siyouxin 
Road, Yuexiu District, Guangzhou City, 
Guangdong Province, P.R. China  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm vitamin; dầu gan cá thu; thuốc bổ [thuốc, dược phẩm]; sợi dùng cho 

ăn kiêng; chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; chế phẩm 
làm trong sạch không khí.  

 
 

(210) 4-2012-21374 (220) 26.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2; A5.3.14 
(731) GUANGDONG JUNFENG BFS 

INDUSTRY CO., LTD.   (CN) 
Room 2705, No.111-115, Siyouxin 
Road, Yuexiu District, Guangzhou City, 
Guangdong Province, P.R. China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị phóng điện trị liệu; chăn dùng điện cho mục 

đích y tế; giường có kết cấu đặc biệt cho mục đích y tế; tấm đệm bụng; dụng cụ chỉnh 
hình; vật liệu để khâu vết thương.  
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(210) 4-2012-21375 (220) 26.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2; A5.3.14 
(731) GUANGDONG JUNFENG BFS 

INDUSTRY CO., LTD.   (CN) 
Room 2705, No.111-115, Siyouxin 
Road, Yuexiu District, Guangzhou City, 
Guangdong Province, P.R. China   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn khử trùng để làm sạch không khí; thiết bị lọc khí gaz; thiết bị sưởi ấm; hệ 

thống và thiết bị vệ sinh; thiết bị làm sạch nước; sưởi chân, dùng điện hoặc không dùng 
điện.  

 
 

 
(210) 4-2012-21376 (220) 26.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2; A5.3.14 
(731) GUANGDONG JUNFENG BFS 

INDUSTRY CO., LTD.   (CN) 
Room 2705, No.111-115, Siyouxin 
Road, Yuexiu District, Guangzhou City, 
Guangdong Province, P.R. China   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 24: Vải sợi dệt; khăn mặt bằng vải; khăn phủ giường; mÒn bông; đồ bằng vải dùng 

cho giường; vỏ bọc ngoài [vỏ rời] dùng cho đồ đạc.  
 
 

 
(210) 4-2012-21377 (220) 26.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2; A5.3.14 
(731) GUANGDONG JUNFENG BFS 

INDUSTRY CO., LTD.   (CN) 
Room 2705, No.111-115, Siyouxin 
Road, Yuexiu District, Guangzhou City, 
Guangdong Province, P.R. China   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo lót phụ nữ [đồ vải]; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; vật giữ ấm chân; khăn 

quàng cổ; thắt lưng [trang phục]. 
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(210) 4-2012-21378 (220) 26.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2; A5.3.14 
(731) GUANGDONG JUNFENG BFS 

INDUSTRY CO., LTD.   (CN) 
Room 2705, No.111-115, Siyouxin 
Road, Yuexiu District, Guangzhou City, 
Guangdong Province, P.R. China   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (không dùng cho mục đích y tế); chất làm ngọt tự nhiên; bánh kẹo; 

mật ong; kẹo ong (dùng làm thực phẩm cho người); thực phẩm trên cơ sở yến mạch; chế 
phẩm ngũ cốc; thực phẩm giàu tinh bột; đá lạnh có thể ăn được.  

 
 

 
(210) 4-2012-21379 (220) 26.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2; A5.3.14 
(731) GUANGDONG JUNFENG BFS 

INDUSTRY CO., LTD.    (CN) 
Room 2705, No.111-115, Siyouxin 
Road, Yuexiu District, Guangzhou City, 
Guangdong Province, P.R. China   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 42: Nghiên cứu kỹ thuật; trắc địa; nghiên cứu mỹ phẩm; nghiên cứu sinh học; 

nghiên cứu về cơ khí; thiết kế phần mềm máy tính.  
 
 

 
(210) 4-2012-21380 (220) 26.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2; A5.3.14 
(731) GUANGDONG JUNFENG BFS 

INDUSTRY CO., LTD.    (CN) 
Room 2705, No.111-115, Siyouxin 
Road, Yuexiu District, Guangzhou City, 
Guangdong Province, P.R.China   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Chăm sóc sức khoẻ; dịch vụ trợ giúp y tế; thẩm mỹ viện; làm vườn; dịch vụ của 

chuyên gia nhãn khoa; cho thuê phương tiện vệ sinh.  
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(210) 4-2012-21381 (220) 26.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) GUANGDONG JUNFENG BFS 

INDUSTRY CO., LTD.    (CN) 
Room 2705, No.111-115, Siyouxin 
Road, Yuexiu District, Guangzhou City, 
Guangdong Province, P.R.China  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để giặt; chế phẩm làm sạch; nước hoa; mỹ phẩm; chế phẩm dạng xịt 

làm thơm mát hơi thở; chế phẩm làm thơm không khí.  

 
 

(210) 4-2012-21382 (220) 26.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) GUANGDONG JUNFENG BFS 

INDUSTRY CO., LTD.    (CN) 
Room 2705, No.111-115, Siyouxin 
Road, Yuexiu District, Guangzhou City, 
Guangdong Province, P.R.China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm vitamin; dầu gan cá thu; thuốc bổ [thuốc, dược phẩm]; sợi dùng cho 

ăn kiêng; chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; chế phẩm 
làm trong sạch không khí. 

 
 

(210) 4-2012-21383 (220) 26.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) GUANGDONG JUNFENG BFS 

INDUSTRY CO., LTD.    (CN) 
Room 2705, No.111-115, Siyouxin 
Road, Yuexiu District, Guangzhou City, 
Guangdong Province, P.R.China   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị phóng điện trị liệu; chăn dùng điện cho mục 

đích y tế; giường có kết cấu đặc biệt cho mục đích y tế; tấm đệm bụng; dụng cụ chỉnh 
hình; vật liệu để khâu vết thương.  
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(210) 4-2012-21384 (220) 26.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) GUANGDONG JUNFENG BFS 
INDUSTRY CO., LTD.    (CN) 
Room 2705, No.111-115, Siyouxin 
Road, Yuexiu District, Guangzhou City, 
Guangdong Province, P.R.China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn khử trùng để làm sạch không khí; thiết bị lọc khí ga; thiết bị sưởi ấm; hệ 
thống và thiết bị vệ sinh; thiết bị làm sạch nước; sưởi chân, dùng điện hoặc không dùng điện.  

 
 

(210) 4-2012-21385 (220) 26.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) GUANGDONG JUNFENG BFS 
INDUSTRY CO., LTD.    (CN) 
Room 2705, No.111-115, Siyouxin 
Road, Yuexiu District, Guangzhou City, 
Guangdong Province, P.R.China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 24: Vải sợi dệt; khăn mặt bằng vải; khăn phủ giường; mÒn bông; đồ bằng vải dùng 
cho giường; vỏ bọc ngoài [vỏ rời] dùng cho đồ đạc. 

 
 

(210) 4-2012-21386 (220) 26.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) GUANGDONG JUNFENG BFS 
INDUSTRY CO., LTD.    (CN) 
Room 2705, No.111-115, Siyouxin 
Road, Yuexiu District, Guangzhou City, 
Guangdong Province, P.R.China  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo lót phụ nữ [đồ vải]; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; vật giữ ấm chân; khăn 
quàng cổ; thắt lưng [trang phục]. 

 
 

(210) 4-2012-21387 (220) 26.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) GUANGDONG JUNFENG BFS 
INDUSTRY CO., LTD.    (CN) 
Room 2705, No.111-115, Siyouxin 
Road, Yuexiu District, Guangzhou City, 
Guangdong Province, P.R. China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (không dùng cho mục đích y tế); chất làm ngọt tự nhiên; bánh kẹo; 
mật ong; keo ong (dùng làm thực phẩm cho người); thực phẩm trên cơ sở yến mạch; chế 
phẩm ngũ cốc; thực phẩm giàu tinh bột; đá lạnh có thể ăn được.  

 
 

(210) 4-2012-21388 (220) 26.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) GUANGDONG JUNFENG BFS 
INDUSTRY CO., LTD.    (CN) 
Room 2705, No.111-115, Siyouxin 
Road, Yuexiu District, Guangzhou City, 
Guangdong Province, P.R. China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 42: Nghiên cứu kỹ thuật; trắc địa; nghiên cứu mỹ phẩm; nghiên cứu sinh học; 
nghiên cứu về cơ khí; thiết kế phần mềm máy tính.  

 
 

(210) 4-2012-21389 (220) 26.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) GUANGDONG JUNFENG BFS 
INDUSTRY CO., LTD.    (CN) 
Room 2705, No.111-115, Siyouxin 
Road, Yuexiu District, Guangzhou City, 
Guangdong Province, P.R. China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 44: Chăm sóc sức khoẻ; dịch vụ trợ giúp y tế; thẩm mỹ viện; làm vườn; dịch vụ của 
chuyên gia nhãn khoa; cho thuê phương tiện vệ sinh.  

 
 

(210) 4-2012-21390 (220) 26.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hoa 
Linh  (VN) 
B19, D6, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm thú y; chế phẩm diệt trừ thực vật gây hại; chế phẩm diệt trừ động vật 
gây hại; chế phẩm làm trong sạch không khí.  

 

Nhóm 16: Giấy vệ sinh; giấy bao gói; văn phòng phẩm; bao bì chai bằng bìa cứng hoặc 
giấy.  

 

Nhóm 31: Thực phẩm cho động vật; hạt [ngũ cốc]; hạt [hạt giống]; hoa khô dùng để trang 
trí; quả tươi; cây giống.  
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Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  
 

Nhóm 35: Mua bán bao bì các loại; quảng cáo; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng 
[cửa hàng tư vấn người tiêu dùng]; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng 
cáo; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; marketing.  

 
Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; bảo hiểm y tế; tư vấn tài chính; đại lý bất động sản; môi 
giới bất động sản; đầu tư vốn.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ in.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà dưỡng lão; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà 
hàng thực hiện.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ diệt động vật có hại trong nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp; 
cho thuê thiết bị y tế; trồng cây dược liệu; khám chữa bệnh cho cây; thiết kế cảnh quan 
vườn hoa và công viên; chăn nuôi động vật.  

 
 

(210) 4-2012-21405 (220) 26.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 15.7.1; 1.7.6; A26.11.12 
(591) Xanh tím than, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

công nghiệp Trường An Việt  
(VN) 
B9/164 Nguyễn Văn Cừ, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ tùng xe ô tô và phụ tùng dành cho xe tải, xe mỏ, máy xúc. 
 
 

(210) 4-2012-21411 (220) 26.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 1.5.1; 26.1.1 
(591) Xanh dương, ghi, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại Đa Quốc Doanh  
(VN) 
208 Nguyễn Trãi, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 17: Cao su cứng ebonit; nhựa mủ (cao su); cao su lỏng; cao su tổng hợp; cao su 
(thô hoặc bán thành phẩm). 
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(210) 4-2012-21416 (220) 26.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1; 1.5.1 
(591) Xanh dương, ghi, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại Đa Quốc Doanh  
(VN) 
208 Nguyễn Trãi, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế xây dựng dân dụng và công nghiệp; quy hoạch xây dựng; lập dự án 

đầu tư xây dựng, lập luận chứng kỹ thuật công trình và luận chứng kinh tế xây dựng; thiết 
kế nội ngoại thất; thiết kế thời trang. 

 
 

(210) 4-2012-21425 (220) 26.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(591) Ghi, trắng. 
(731) Panasonic Corporation   (JP) 

1006 Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 
571-8501, Japan  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 08: Bàn là điện; kẹp là tóc; kẹp uốn tóc, chạy bằng điện;.kẹp là thẳng tóc (chạy 

bằng điện); máy ép thẳng tóc; dụng cụ uốn tóc, chạy bằng điện  
 

Nhóm 09: Thiết bị tạo ion, không dùng để xử lý không khí hoặc nước; thiết bị ion hóa, 
không dùng để xử lý không khí; máy sinh khí ozon [thiết bị tạo ozon]; máy thu hình; thiêt 
bị dẫn đường cho xe cộ [máy vi tính trên xe cộ]; máy vi tính; màn hình [phần cứng máy vi 
tinh]; máy tính cá nhân.  

 
 

(210) 4-2012-21426 (220) 26.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1; 26.13.25; 5.9.19 
(591) Xanh, trắng 
(731) PANASONIC CORPORATION   (JP) 

1006 Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 
571-8501, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 08: Bàn là điện; kẹp là tóc; kẹp uốn tóc, chạy băng điện; kẹp là thẳng tóc (chạy 

bằng điện); máy ép thẳng tóc; dụng cụ uốn tóc, chạy bằng điện.  
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Nhóm 09: Thiết bị tạo ion, không dùng để xử lý không khí hoặc nước; thiết bị ion hóa, 
không dùng để xử lý không khí; máy sinh khí ozon [thiết bị tạo ozon]; máy thu hình; thiết 
bị dẫn đường cho xe cộ [máy vi tính trên xe cộ]; máy vi tính; màn hình [phần cứng máy vi 
tính]; máy tính cá nhân.  

 
 

(210) 4-2012-21430 (220) 26.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.2; 25.5.2 
(591) Xanh dương, xám, trắng 
(731) Công ty cổ phần KIZUNA JV  

(VN) 
Lô K -  khu công nghiệp Tân Kim, xã 
Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long 
An 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn điều hành kinh doanh; tư vấn quản lý kinh doanh; văn phòng tuyển 

dụng lao động; dịch vụ tổ chức lao động để đạt hiệu suất cao; tuyển dụng lao động; mua 
bán các sản phẩm như: rau củ, trái cây, thịt heo, thịt bò, thịt gà, thịt vịt, thịt cừu, thịt thỏ 
và tôm, cá, cua, ốc, mực, bạch tuộc, xúc xích, bánh kẹo, snack, kem, sữa, bơ, phô mai, sữa 
chua, nước tương, nước mắm, tiêu, đường, bột nêm, bột ngọt, mì gói, miến gói, phở gói, 
bún gói, bia, rượu, nước ngọt, nước khoáng, nước suối, cà phê, trà, nước tăng lực, quần áo, 
giày dép, dao cạo râu, pin tiểu, bọt cạo râu, khăn giấy, khăn tắm và khăn rửa mặt bằng 
vải, bột giặt, dầu gội, sữa tắm, sữa rửa mặt, xà bông cục, nước tẩy rửa lau sàn nhà, nước 
lau kính, chổi quét nhà, cây lau nhà, bếp gas, lò nướng, lò vi sóng, nồi cơm điện, nồi và 
chảo bằng nhôm và inox, dao, bát, đũa, nĩa, xô, chậu bằng nhựa và inox, mỹ phẩm, văn 
phòng phẩm. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở [sở hữu bất động sản]; môi giới bất động sản; cho thuê bất động 
sản; cho thuê căn hộ; môi giới khách hàng; đại lý bất động sản. 

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; san lấp mặt bằng; giám sát thi 
công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; làm sạch bề mặt bên ngoài toà nhà; 
làm sạch bên trong toà nhà. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải [thư tín hoặc hàng hoá]; cho thuê bãi đỗ xe; dịch vụ giao hàng; 
cho thuê tàu thuyền; phân phối điện; kho hàng hoá. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc 
giáo dục].  

 
Nhóm 42: Tư vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; lập trình máy tính; dịch 
vụ cài đặt phần mềm máy tính; tư vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; cho 
thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ [địa chỉ trang tin điện tử]; thiết kế hệ thống máy 
tính. 
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(210) 4-2012-21445 (220) 26.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1; 25.5.5 
(731) Công ty TNHH điện máy An 

Phát   (VN) 
Số 1, A4 khu Đầm Trấu, phường Bạch 
Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 21: Bộ xoong nồi nấu ăn không dùng điện; chảo rán không dùng điện; đồ dùng gia 
đình bằng không bằng kim loại như: thìa (dụng cụ nhà bếp), bát, đĩa; nồi áp suất không 
dùng điện. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu xoong nồi không dùng điện, chảo rán không dùng 
điện, đồ dùng gia đình bằng kim loại hoặc không bằng kim loại (như thìa, dĩa, bát, đĩa vỉ 
nướng, hộp đựng thực phẩm, cốc, chén), nồi áp suất không dùng điện, dụng cụ nhà bếp 
không dùng điện (như dụng cụ ép tỏi, khuôn, dụng cụ trộn (bình trộn hỗn hợp đồ uống), 
dụng cụ ép lấy nước (quả, thịt, rau) không chạy điện, dùng cho gia đình.  

 
 

(210) 4-2012-21474 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH Nguyên Tân  (VN)
274/7 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
10, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty luật hợp danh YKVN (YKVN) 
 

(511)   Nhóm 06: Bao bì bằng thiếc đựng mực máy vi tính và mực photocopy. 
 

Nhóm 35: Mua bán máy vi tính và linh kiện, phụ tùng, máy photocopy và linh kiện, hàng 
điện tử; đại lý ký gửi hàng hóa như máy vi tính và linh kiện phụ tùng, máy photocopy và 
linh kiện điện tử.  

 
 

(210) 4-2012-21477 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(591) Xám, đỏ (540) 

  

(731) Công ty TNHH TM DV tin học 
Nhân Sinh Phúc  (VN) 
359 Võ Văn Tần, phường 05, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Báo điện tử (tải xuống được); phần mềm báo điện tử.  
 

Nhóm 16: Báo, tạp chí, tập san chuyên ngành.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo, lập các chương trình quảng cáo trên truyền hình và tổ chức các sự 
kiện cho mục đích quảng cáo.  
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(210) 4-2012-21478 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất Quang Đức  (VN) 
37/3 Huỳnh Thiện Lộc, phường Hòa 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; kem (mỹ phẩm) bôi da; kern tắm trắng da; sữa rửa 

mặt; nước hoa; kem (mỹ phẩm) ngừa nám-mụn. 
 
 

(210) 4-2012-21482 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 5.5.16; A5.5.20 
(591) Cam, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần giải pháp 
tiếp thị Hoa Sen Việt  (VN) 
Lầu 6, tòa nhà 531 Huỳnh Văn Bánh, 
phường 14, quận Phú Nhuận, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ mỹ thuật. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; quảng cáo ngoài trời; xúc tiến thương mại; mua bán vật tư 
máy móc thiết bị phục vụ ngành quảng cáo và tổ chức hội chợ; dịch vụ tiếp thị.  

 
Nhóm 39: Cho thuê ô tô. 

 
 

(210) 4-2012-21491 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) RECOVERCARE, LLC   (US) 

1920 Stanley Gault Pkwy, Suite 100, 
Louisville, KENTUCKY 40223, United 
States  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính, cụ thể là, cơ sở dữ liệu cho các chuyên gia chăm sóc sức 

khỏe được phép truy cập, theo dõi và cập nhật hồ sơ bệnh nhân y tế để phân tích từ xa sự 
tiến triển của bệnh nhân.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp và quản lý cơ sở dữ liệu cho các chuyên 
gia chăm sóc sức khỏe được phép truy cập, và cập nhật các hồ sơ y tế của bệnh nhân để 
phân tích từ xa sự tiến triển của bệnh nhân.  
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(210) 4-2012-21507 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 25.1.25; A5.5.20 
(591) Vàng ánh kim 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thời trang ý Linh   (VN) 
35 Hàng Bè, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu; trang phục; áo váy; trang phục dệt kim; quần 
áo may sẵn.  

 

Nhóm 35: Quảng cáo quản lý kinh doanh; giới thiệu sản phẩm; trưng bày sản phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-21510 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 1.15.15 
(591) Trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Việt Nghi  (VN) 
197 B28- 29 Thành Thái, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy hút bụi, máy sấy tóc, mày chà sàn, máy hơ tay, hàng vải chuyên 
dùng trong nhà hàng khách sạn.  

 
 

(210) 4-2012-21511 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 24.15.21; 26.4.2 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH P.SUPPLY  (VN) 
242 - 242A Trần Hưng Đạo, phường 
Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy hút bụi, máy sấy tóc, mày chà sàn, máy hơ tay, hàng vải chuyên 
dùng trong nhà hàng khách sạn.  

 
 

(210) 4-2012-21533 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1; A26.1.24 
(731) GUANGDONG JUNFENG BFS 

INDUSTRY CO., LTD.   (CN) 
Room 2705, No.111-115, Siyouxin 
Road, Yuexiu District, Guangzhou City, 
Guangdong Province, P.R. China   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để giặt; chế phẩm làm sạch; nước hoa; mỹ phẩm; chế phẩm dạng xịt 
làm thơm mát hơi thở; chế phẩm làm thơm không khí.  

 
 

(210) 4-2012-21534 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1; A26.1.24 
(731) GUANGDONG JUNFENG BFS 

INDUSTRY CO., LTD.    (CN) 
Room 2705, No.111-115, Siyouxin 
Road, Yuexiu District, Guangzhou City, 
Guangdong Province, P.R. China   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm vitamin; dầu gan cá thu; thuốc bổ [thuốc, dược phẩm]; sợi dùng cho 
ăn kiêng; chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; chế phẩm 
làm trong sạch không khí.  

 
 

(210) 4-2012-21535 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1; A26.1.24 
(731) GUANGDONG JUNFENG BFS 

INDUSTRY CO., LTD.    (CN) 
Room 2705, No.111-115, Siyouxin 
Road, Yuexiu District, Guangzhou City, 
Guangdong Province, P.R. China   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị phỏng điện trị liệu; chăn dùng điện cho mục 
đích y tế; giường có kết cấu đặc biệt cho mục đích y tế; tấm đệm bụng; dụng cụ chỉnh 
hình; vật liệu để khâu vết thương.  

 
 

(210) 4-2012-21536 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1; A26.1.24 
(731) GUANGDONG JUNFENG BFS 

INDUSTRY CO., LTD.    (CN) 
Room 2705, No.111-115, Siyouxin 
Road, Yuexiu District, Guangzhou City, 
Guangdong Province, P.R. China   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 11: Đèn khử trùng để làm sạch không khí; thiết bị lọc khí gaz; thiết bị sưởi ấm; hệ 
thống và thiết bị vệ sinh; thiết bị làm sạch nước; sưởi chân, dùng điện hoặc không dùng 
điện.  
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(210) 4-2012-21537 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1; A26.1.24 
(731) GUANGDONG JUNFENG BFS 

INDUSTRY CO., LTD.    (CN) 
Room 2705, No.111-115, Siyouxin 
Road, Yuexiu District, Guangzhou City, 
Guangdong Province, P.R. China   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 24: Vải sợi dệt; khăn mặt bằng vải; khăn phủ giường; mÒn bông; đồ bằng vải dùng 

cho giường; vỏ bọc ngoài [vỏ rời] dùng cho đồ đạc.  
 
 

 
(210) 4-2012-21538 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1; A26.1.24 
(731) GUANGDONG JUNFENG BFS 

INDUSTRY CO., LTD.    (CN) 
Room 2705, No.111-115, Siyouxin 
Road, Yuexiu District, Guangzhou City, 
Guangdong Province, P.R. China   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo lót phụ nữ [đồ vải]; đồ đi ở chân; đổ đội đầu; vật giữ ấm chân; khăn 

quàng cổ; thắt lưng [trang phục].  
 
 

 
(210) 4-2012-21539 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1; A26.1.24 
(731) GUANGDONG JUNFENG BFS 

INDUSTRY CO., LTD.    (CN) 
Room 2705, No.111-115, Siyouxin 
Road, Yuexiu District, Guangzhou City, 
Guangdong Province, P.R. China   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (không dùng cho mục đích y tế); chất làm ngọt tự nhiên; bánh kẹo; 

mật ong; keo ong (dùng làm thực phầm cho người); thực phẩm trên cơ sở yến mạch; chế 
phẩm ngũ cốc; thực phẩm giàu tinh bột; đá lạnh có thể ăn được.  
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(210) 4-2012-21540 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1; A26.1.24 
(731) GUANGDONG JUNFENG BFS 

INDUSTRY CO., LTD.    (CN) 
Room 2705, No.111-115, Siyouxin 
Road, Yuexiu District, Guangzhou City, 
Guangdong Province, P.R. China  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 42: Nghiên cứu kỹ thuật; trắc địa; nghiên cứu mỹ phẩm; nghiên cứu sinh học; 

nghiên cứu về cơ khí; thiết kế phần mềm máy tính  
 
 

(210) 4-2012-21541 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1; A26.1.24 
(731) GUANGDONG JUNFENG BFS 

INDUSTRY CO., LTD.    (CN) 
Room 2705, No.111-115, Siyouxin 
Road, Yuexiu District, Guangzhou City, 
Guangdong Province, P.R. China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 44: Chăm sóc sức khoẻ; dịch vụ trợ giúp y tế; thẩm mỹ viện; làm vườn; dịch vụ của 

chuyên gia nhãn khoa; cho thuê phương tiện vệ sinh.  
 
 

(210) 4-2012-21542 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A25.7.21; 6.1.2; 25.1.25; 26.1.1 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương, đen, nâu 
(731) COMPANION FOODS CORP.   (TW) 

2F., No. 48, Singjhong Rd., Neihu 
District, Taipei City 114, Taiwan   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 29: Đậu (đã bảo quản); bơ; lát trái cây mỏng; dầu hạt cải (thực phẩm); mứt nhão 

làm từ quả man việt quất [mút quả ướt]; trái cây dầm đường; dầu ăn được; lát khoai tây 
mỏng; dầu hạt lanh dùng cho mục đích ẩm thực; trái cây đóng hộp; dưa chuột bao tử (đã 
qua sơ chế); mứt gừng (mứt ướt); mứt ướt; nước trái cây (rau) để nấu ăn; táo tía nướng; 
đậu lăng (đã bảo quản); sản phẩm sữa; nấm (đã bảo quản); quả hạch đã chế biến; dầu ô liu 
làm thực phẩm; quả ô liu đã bảo quản; dầu cọ làm thực phẩm; bơ lạc; lạc (đã chế biến); 
đậu Hà Lan đã bảo quản; dưa muối; cùi của trái cây; nho khô; đầu ép từ cây cải dầu làm 
thực phẩm; thực phẩm ăn nhanh chế biến trên cơ sở trái cây; chế phẩm để nấu súp; chế 
phẩm để nấu súp rau; đậu nành (đã bảo quản) để làm thực phẩm; sữa đậu nành [thay thế 
sữa]; dầu hạt hướng dương để làm thực phẩm; Tahini [bột nhão làm từ hạt vừng; đậu phụ; 
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nước ép cà chua để nấu ăn; cà chua nghiền nhuyễn; nước ép rau để nấu ăn; chế phẩm để 
nấu canh rau; rau quả (đã nấu chín), rau sấy khô; rau (đã bảo quản); rau đóng hộp; chất 
chiết xuất từ tảo cho thực phẩm; thịt; cá đã bảo quản; gia cầm, không còn sống; trái cây 
đã bảo quản; thạch trái cây dùng để nấu ăn; thạch để làm thực phẩm; nước thịt nấu đông; 
trứng sữa; chất béo ăn được.  

 
 

(210) 4-2012-21543 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A25.7.21; 25.1.25; 26.7.25; 26.1.1 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương, đen, nâu 
(731) COMPANION FOODS CORP.   (TW) 

2F., No. 48, Singjhong Rd., Neihu 
District, Taipei City 114, Taiwan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 30: Nước giải khát trên cơ sở sô-cô-la; nước giải khát trên cơ sở chè (trà); bánh 

quy; bánh mì; bánh ngọt; bánh gạo; chế phẩm ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh dựa trên cơ 
sở ngũ cốc; gia vị thập cẩm; đồ gia vị; bánh kẹo; thực phẩm giàu tinh bột; sản phẩm bột 
xay; bánh ngũ cốc giàu chất đạm; đá lạnh dùng cho đồ uống; món ăn điểm tâm; đồ ăn 
trên cơ sở mỳ sợi; thực phẩm trên cơ sở yến mạch; bánh bao; bột nhồi; muối dùng để bảo 
quản thực phẩm; đồ gia vị (nước chấm chiết xuất từ thực vật); thực phẩm ăn nhanh chế 
biển trên cơ sở gao; xốt (gia vị); gia vị; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; cà phê; 
trà; gạo; bột sắn hột; bột cọ sagu; bột mỳ đã chế biến để làm bánh; giấm.  

 
 

(210) 4-2012-21578 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 2.3.1 
(731) OSOTSPA CO., LTD   (TH) 

348 Ramkhamhaeng Road, Huamak, 
Bangkapi, Bangkok 10240, Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo hương vị trái cây; kẹo hương vị dâu tây, kẹo hương vị táo và quả 

salacca; kẹo hương vị mận; kẹo hương vị chanh, kẹo hương vị bạc hà, kẹo hương vị ca 
cao; kẹo cao su; sôcôla; bánh quy giòn; bánh quy.  

 
 

(210) 4-2012-21600 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A17.2.2; 26.5.1; A13.3.7; A13.3.9 
(591) Trắng, vàng, đỏ, xanh dương, đen, xanh 

lá 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH XAPHIA  (VN) 
6/2 đường số 15, ấp 2, xã Bình Hưng, 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 21: Dụng cụ, đồ dùng cho gia đình hoặc bếp nóc chi tiết: bếp cồn.  
 

Nhóm 35: Bán buôn các loại bếp; bán buôn hóa chất (trừ các loại hóa chất dùng trong 
nông nghiệp và hóa chất có tính độc hại mạnh); bán buôn cồn các loại.  

 
 

(210) 4-2012-21619 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.13.25; 9.1.10 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

truyền thông POSE  (VN) 
53/4 Trần Khánh Dư, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, bao gồm: quảng cáo bằng truyền hình, cập nhật tư liệu 

quảng cáo, truyền các thông báo quảng cáo, dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương 
tiện truyền thông cho mục đích bán hàng. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng internet hoặc điện thoại; dịch vụ truy cập dữ 
liệu và thông tin trên mạng, dịch vụ trao đổi dữ liệu điện tử.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ chụp ảnh, quay camera, ghi đĩa; dịch vụ tổ chức và sản xuất chương 
trình biểu diễn nghệ thuật; thông tin về lĩnh vực giải trí-giáo dục; cung cấp xuất bản phẩm 
điện tử trực tuyến, không tải xuống được; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; xuất 
bản văn bản, không bao gồm những bài quảng cáo. 

 
 

(210) 4-2012-21621 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23 
(591) Nâu, đỏ 
(731) MARRIOTT WORLDWIDE 

CORPORATION  (US) 
10400 Fernwood Road, Bethesda, MD, 
20817, United States of America 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 
(511)   Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống; dịch vụ phục vụ thực phẩm và đồ uống cho các 

bữa tiệc hay sự kiện (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quầy rượu và quán rượu; dịch vụ nhà 
trọ tại khu nghỉ dưỡng (resort) và dịch vụ nhà trọ; cung cấp các phương tiện dùng cho 
mục đích chung cho các cuộc họp, hội nghị và triển lãm, cụ thể là cung cấp thực phẩm và 
đồ uống được chuẩn bị hay chế biến bởi người nộp đơn, cho thuê ghế/bàn/khăn trải 
bàn/đồ thủy tinh và cho thuê phòng tổ chức các cuộc họp, hội nghị và triển lãm; cung cấp 
các phương tiện cho các buổi tiệc lớn và sự kiện xã hội cho các dịp đặc biệt, cụ thể là 
cung cấp thực phẩm và đồ uống được chuẩn bị hay chế biến bởi người nộp đơn, cho thuê 
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ghế/bàn/khăn trải bàn/đồ thủy tinh và cho thuê phòng/không gian tổ chức các bữa tiệc lớn 
và các sự kiện xã hội; và dịch vụ đặt trước chỗ ở tại khách sạn. 

 
 

(210) 4-2012-21622 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) MARRIOTT WORLDWIDE 
CORPORATION  (US) 
10400 Fernwood Road, Bethesda, MD, 
20817, United States of America  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 

Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống; dịch vụ phục vụ thực phẩm và đồ uống cho các 
bữa tiệc hay sự kiện (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quầy rượu và quán rượu; dịch vụ nhà 
trọ tại khu nghỉ dưỡng (resort) và dịch vụ nhà trọ; cung cấp các phương tiện dùng cho 
mục đích chung cho các cuộc họp hội nghị và triển lãm, cụ thể là cung cấp thực phẩm và 
đồ uống được chuẩn bị hay chế biến bởi người nộp đơn, cho thuê ghế/bàn/khăn trải 
bàn/đồ thủy tinh và cho thuê phòng tổ chức các cuộc họp, hội nghị và triển lãm; cung cấp 
các phương tiện cho các buổi tiệc lớn và sự kiện xã hội cho các dịp đặc biệt, cụ thể là 
cung cấp thực phẩm và đồ uống được chuẩn bị hay chế biến bởi người nộp đơn, cho thuê 
ghế/bàn/khăn trải bàn/đồ thủy tinh và cho thuê phòng/không gian tổ chức các bữa tiệc lớn 
và các sự kiện xã hội; và dịch vụ đặt trước chỗ ở tại khách sạn. 

 
 

(210) 4-2012-21638 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.6; A5.5.20; A25.7.6; A25.7.7 
(731) ETERNA AG UHRENFABRIK  (CH) 

Schutzengasse 46, 2540 Grenchen, 
Switzerland  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 

(511)   Nhóm 14: Đồng hồ và thiết bị và dụng cụ đo thời gian, và các bộ phận và phụ kiện cho 
các sản phẩm này đồ trang sức, đồ giả kim hoàn. 

 
 

(210) 4-2012-21642 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 3.7.17; A5.3.13; A5.3.15 
(731) NIPPON MENARD COSMETIC CO., 

LTD.   (JP) 
130, Torimi-cho 2-chome, Nishi-ku, 
Nagoya-shi, Aichi-ken, 451-0071, Japan 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 

(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện. 
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(210) 4-2012-21648 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A25.7.2; 26.4.3; 26.4.9 
(591) Đỏ, xanh biển, ghi rêu, ghi xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Compact HPL    (VN) 
Số 20, đường 70, xã Xuân Phương, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: tấm có tác dụng làm vách ngăn. 
 
 

(210) 4-2012-21666 (220) 28.09.2012 
 (441) 25.01.2013 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 25.1.25 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Phương Khanh  (VN) 
400/12 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm cụ thể như: phấn trang điểm, phấn dưỡng da, phấn trị mụn, nước hoa 
hồng, phấn phủ, nước trị nám.  

 
 

(210) 4-2012-21673 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) FOSSIL, INC.   (US) 
901 S. Central Expressway, Richardson, 
Texas 75080 USA 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 09: Kính râm và kính đeo mắt; bao (túi) được thiết kế đặc biệt thích hợp để mang 
các thiết bị điện tử cá nhân như điện thoại di động, thiết bị đọc điện tử, máy tính 
bảng/máy tính xách tay/máy tính notebook, máy trợ lý cá nhân dùng kỹ thuật số, máy 
nghe nhạc cầm tay, máy nghe nhạc MP3. 

 

Nhóm 14: Đồ trang sức. 
 

Nhóm 35: Cửa hàng bán lẻ và cửa hàng bán lẻ trực tuyến đồng hồ, đồ trang sức, kính râm, 
thắt lưng, dây đeo chìa khóa, túi xách tay, ví đựng tiền, túi xách đi chợ, túi cầm tay cho 
phụ nữ, ví, ví bỏ túi, đồ đi chân, khăn quàng cổ, mũ, găng tay hở ngón, găng tay, quần áo, 
phụ kiện thời trang, sản phẩm bằng da và phụ kiện quần áo. 

 
 

(210) 4-2012-21674 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A1.5.3; 26.4.3; 26.1.2; 26.4.9 
(731) FOSSIL, INC.   (US) 

901 S. Central Expressway, Richardson, 
Texas 75080 USA  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 09: Kính râm và kính đeo mắt; bao (túi) được thiết kế đặc biệt thích hợp để mang 
các thiết bị điện tử cá nhân như điện thoại di động, thiết bị đọc điện tử, máy tính 
bảng/máy tính xách tay/máy tính motebook, máy trợ lý cá nhân dùng kỹ thuật số, máy 
nghe nhạc cầm tay, máy nghe nhạc MP3. 

 

Nhóm 14: Đồng hồ và đồ trang sức.  
 

Nhóm 18: Dây đeo chìa khóa bằng da; túi xách tay; ví đựng tiền; túi xách đi chợ; túi cầm 
tay cho phụ nữ; ví; ví bỏ túi; ba lô; cặp đựng giấy tờ tài liệu; túi vải buộc dây để mang đồ; 
túi cho thể thao; túi dùng cho điền kinh; túi du lịch; túi xách hoặc vali có thể mang theo; 
túi đựng đồ vệ sinh cá nhân (không chứa đồ); hộp đựng ca vát bằng da hoặc giả da; «.  

 

Nhóm 25: Quần áo; phụ kiện quần áo cụ thể là cà vạt, vít tất, trang phục dệt kim, dải băng 
buộc đầu và mũ che tai; giày dép; mũ nón; thắt lưng (quần áo); khăn quàng cổ; găng tay 
hở ngón, găng tay (quần áo); mũ.   

 

Nhóm 35: Cửa hàng bán lẻ và cửa hàng bán lẻ trực tuyến đồng hồ, đồ trang sức, kính râm, 
thắt lưng, dây đeo chìa khóa, túi xách tay, ví đựng tiền, túi xách đi chợ, túi cầm tay cho 
phụ nữ, ví, ví bỏ túi, đồ đi chân, khăn quàng cổ, mũ, găng tay hở ngón, găng tay, quần áo, 
phụ kiện thời trang, sản phẩm bằng da và phụ kiện quần áo.   

 
 

(210) 4-2012-21680 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.01.2013 
(300) 2012 0580 24.04.2012 AZ 

(731) BRITISH AMERICAN TOBACCO 
(BRANDS) LIMITED   (GB) 
Globe House, 4 Temple Place, London, 
WC2R 2PG, United Kingdom  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; các sản phẩm thuốc lá cụ thể là thuốc lá để hút, thuốc 
lá sợi, thuốc lá để nhai, thuốc lá cuốn từ lá thuốc lá, thuốc lá để hít; vật dụng cho người 
hút thuốc cụ thể là hộp đựng thuốc lá không bằng kim loại quý, gạt tàn thuốc lá không 
bằng kim loại quý, tẩu hút thuốc lá không bằng kim loại quý; bật lửa dùng cho người hút 
thuốc lá, diêm.  

 
 

(210) 4-2012-21687 (220) 28.09.2012 
 (441) 25.01.2013 

(531) A5.3.14; 26.1.2; 3.7.16; 3.7.10 
(591) Xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thực phẩm và đầu tư FOCOCEV  
(VN) 
Số 21 Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Tinh bột sắn. 
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(210) 4-2012-21688 (220) 28.09.2012 
 (441) 25.01.2013 

(531) A5.3.14; 26.1.2; A1.1.10; 3.2.7 
(591) Xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thực phẩm và đầu tư FOCOCEV  
(VN) 
Số 21 Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 30: Tinh bột sắn. 

 

(210) 4-2012-21689 (220) 28.09.2012 
 (441) 25.01.2013 

(531) A5.3.14; A1.1.10; 26.1.2; 3.3.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thực phẩm và đầu tư FOCOCEV  
(VN) 
Số 21 Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 30: Tinh bột sắn. 

 
 

(210) 4-2012-21698 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(591) Trắng, đen, xanh 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

sinh học Kim Hòa Phát   (VN) 
Số 40D phố Võng Thị, phường Bưởi, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán trang thiết bị, dụng cụ y tế, vật tư tiêu hao y tế, thực phẩm chức năng, 

dược phẩm, mỹ phẩm, nước hoa , vật phẩm vệ sinh, chế phẩm vệ sinh, thảm, đệm, chăn, 
màn, rèm, ga trải giường, gối, hàng dệt, quần áo, giầy, dép, túi, vật liệu phủ tường và sàn, 
đồ trang sức, vật liêu xây dựng kim loại và phi kim loại, dây và cáp điện, ổ cắm, áp tô 
mát, máy điều hòa nhiệt độ, máy tính, máy lọc nước, thiết bị chiếu sáng, thiết bị làm nóng 
nước và không khí, hệ thống và thiết bị vệ sinh, vòi nước, chậu rửa mặt, tổ chức đấu giá; 
xuất nhập khẩu hàng hóa; tư vấn quản lý, quảng cáo và nghiên cứu thị trường; tổ chức giới 
thiệu và xúc tiến thương mại.  

 
Nhóm 36: Quản lý danh mục vốn đầu tư; quản lý toà nhà và bất động sản; cho thuê bất 
động sản và trang trại; đánh giá; định giá bất động sản; đánh giá tài chính; tư vấn tài 
chính.  
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Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, công trình giao thông, cầu 
đường, thuỷ lợi; san lấp mặt bằng, tư vấn xây dựng; dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe có 
động cơ, máy và thiết bị văn phòng; trang trí nội thất.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ lữ hành; vận chuyển hành khách, hàng hóa; cung cấp nhà kho; cung 
cấp bãi đỗ xe; cho thuê xe hoặc thuê công ten nơ; dịch vụ cấp thoát nước.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ in ấn, dịch vụ xử lý nước thải.  

 
Nhóm 41: Giáo dục; các dịch vụ cung cấp thông tin và giải trí cung cấp qua các mạng 
viễn thông; các hoạt động thể thao và văn hóa; dịch vụ cung cấp thông tin về giáo dục, thể 
thao, văn hóa, các cuộc thi, hoạt động vui chơi giải trí; tổ chức hội nghị, hội thảo khoa 
học; đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển các 
chương trình.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu, phát triển, chuyển giao công nghệ tế bào gốc, gene và 
công nghệ sinh học ứng dụng trong y tế; thiết kế trang trí nội thất; dịch vụ nghiên cứu 
khoa học và chuyển giao công nghệ; tư vấn chuyển giao công nghệ.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn và thức uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng dịch vụ 
ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; cho thuê phòng họp.  

 
 

(210) 4-2012-21746 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại REDSUN Việt Nam  (VN) 
12a Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy xay sinh tố, máy hút bụi, máy rửa và khử độc rau quả trong đó rửa là chức 

năng chính; máy xay sữa đậu nành; máy giặt.  
 

Nhóm 11: Vỉ nướng điện; bếp từ, nồi áp suất điện; máy ủ các hạt giống bằng cách điều 
hoà nhiệt độ; bếp hồng ngoại, nồi cơm điện.  

 
 

(210) 4-2012-21747 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại REDSUN Việt Nam  (VN) 
12a Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy xay sinh tố, máy hút bụi, máy rửa và khử độc rau quả trong đó rửa là chức 

năng chính; máy xay sữa đậu nành, máy giặt.  
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Nhóm 11: Vỉ nướng điện; bếp từ, nồi áp suất điện; máy ủ các hạt giống bằng cách điều 
hòa nhiệt độ; bếp hồng ngoại, nồi cơm điện.  

 
 

(210) 4-2012-21753 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.4; A26.11.9; 26.3.23 
(591) Xanh, xám 

(540) 

   

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ thiết bị chiếu sáng 
Trường Thịnh  (VN) 
65 đường số 3, phường 26, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn điện, bóng đèn, bóng đèn điện, hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng.  
 
 

(210) 4-2012-21787 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.2.7; A26.11.13 
(591) Vàng, ghi 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư Nét ¸  
(VN) 
Số 407, phố Ngô gia Tự, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách.  
 

Nhóm 24: Ga trải giường, chăn đắp trên giường; áo gối bằng vải; rèm bằng vải.  
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép và đồ đi chân; mũ nón và đồ đội đầu; khăn quàng (trang 
phục).  

 

Nhóm 26: Hoa trang trí; đồ thêu trang trí, hàng thêu thùa để trang trí trang hoàng, ren 
trang trí; đăng ten.  

 

Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em.  
 

Nhóm 35: Nhượng quyền thương mại liên quan đến các sản phẩm thủ công mỹ nghệ; mua 
bán, xuất nhập khẩu quần áo, giầy dép, túi xách và các phụ kiện đi kèm.  

 
 

(210) 4-2012-21793 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) WIDE POWER INVESTMENT 
LIMITED   (HK) 
16/F., The Peninsula Office Tower, 18 
Middle Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, 
Hong Kong  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực 

(TRUNG THUC.,JSC) 
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(511)   Nhóm 03: Nước xức tóc; dầu gội đầu; xà phòng; sữa rửa mặt; tinh dầu thơm; chế phẩm mỹ 
phẩm để dùng trong nhà tắm; mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm dùng để chăm sóc da; kem 
chống nhăn (mỹ phẩm); kem làm trắng da (mỹ phẩm); kem tẩy vết trên da (mỹ phẩm).  

 
Nhóm 35: Dịch vụ hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; 
nghiên cứu tiếp thị; khảo sát kinh doanh thương mại; quan hệ công chúng; tư vấn quản lý 
kinh doanh; nghiên cứu thị trường; quản lý kinh doanh cho khách sạn; quản lý thương mại 
việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; tư vấn quản lý nhân sự.  

 

Nhóm 41: Hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục], sắp xếp và tiến hành 
hội thảo [tập huấn]; xuất bản văn bản [không bao gồm những bài quảng cáo]; xuất bản 
sách; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; dịch vụ sắp đặt không dùng cho mục đích 
quảng cáo; dịch vụ câu lạc bộ (giải trí hoặc giáo dục); dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe.  

 
Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ cung cấp đồ ăn thức uống 
do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống tự phục 
vụ; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán trà; nhà nghỉ du lịch; cho thuê phòng họp; cho thuê 
ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thủy tinh.  

 

Nhóm 44: Phòng khám chữa bệnh; chăm sóc sức khỏe; dịch vụ trị liệu bằng cách xoa bóp dầu 
thơm; bệnh xá; hướng dẫn ăn kiêng dinh dưỡng; phòng tắm kiểu Thổ nhĩ kỳ; thẩm mỹ viện; 
tiệm chăm sóc tóc; dịch vụ cắt sửa móng tay; dịch vụ chữa bệnh bằng nước khoáng nóng.  

 

Nhóm 45: Lập kế hoạch và tổ chức hôn lễ. 
 
 

(210) 4-2012-21807 (220) 01.10.2012 
 (441) 25.01.2013 

(531) 5.7.1; 26.1.1; 5.5.4; A5.5.20; 26.4.4 
(591) Nâu, trắng, nâu đậm 
(731) Hộ kinh doanh Thiên Phúc  (VN)

1242/15A Nguyễn Trung Trực, phường 
An Bình, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 
Giang  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 
 

(210) 4-2012-21820 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần kỹ thuật 
thiết bị Việt Mỹ  (VN) 
88 Lê Trung Nghĩa, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Hộp dụng cụ bằng kim loại (không có đồ đạc); tủ dụng cụ bằng kim loại 
(rỗng); hộp dùng để bảo quản bằng kim loại; hợp kim thép; khay chất hàng bằng kim loại; 
bình đựng bằng kim loại dùng cho khí nén hoặc không khí lỏng.  
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Nhóm 07: Máy dùng trong công nghiệp: bơm phân phối nhiên liệu dùng cho trạm sửa 
chữa; máy hàn dùng điện; dụng cụ cầm tay không vận hành thủ công; động cơ và máy 
thủy lực; thiết bị nâng; máy và thiết bị để làm sạch (dùng điện).  

 
Nhóm 09: Dụng cụ đo lường; thiết bị giảng dạy; thiết bị cân bằng; thiết bị thử nghiệm 
không dùng cho mục đích y tế; thiết bị mô phỏng dùng để điều khiển và lái xe cộ. 

 
Nhóm 35: Mua bán máy móc thiết bị công nghiệp (cụ thể là: máy công cụ), nông nghiệp, 
ngư nghiệp; mua bán máy móc thiết bị dầu mỡ: máy bơm hút dầu mỡ; mua bán thiết bị 
ngành hơi (cụ thể là máy khí nén) và ngành nước; mua bán máy móc thiết bị phục vụ 
công nghiệp xe cộ; mua bán máy móc thiết bị và dụng cụ cầm tay (cụ thể là: dụng cụ cầm 
tay không vận hành thủ công) và tủ, hộp đựng dụng cụ; mua bán máy móc thiết bị hàn cắt 
và công nghiệp xe cộ. 

 
 

(210) 4-2012-21821 (220) 01.10.2012 
 (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1; 3.7.17 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần kỹ thuật 
thiết bị Việt Mỹ   (VN) 
88 Lê Trung Nghĩa, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 07: Máy phun; thiết bị nâng; máy công cụ; thiết bị rửa dùng cho xe cộ; máy khí 
nén; thiết bị để gia công cơ khí. 

 
 

(210) 4-2012-21822 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kỹ thuật 
thiết bị Việt Mỹ   (VN) 
88 Lê Trung Nghĩa, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy móc thiết bị công nghiệp (cụ thể là máy công cụ), nông nghiệp, 
ngư nghiệp; mua bán máy móc thiết bị dầu mỡ: máy bơm hút dầu mỡ; mua bán thiết bị 
ngành hơi: máy khí nén; mua bán máy móc thiết bị phục vụ công nghiệp xe cộ; mua bán 
máy móc thiết bị và dụng cụ cầm tay: dụng cụ cầm tay không vận hành thủ công; mua 
bán máy móc thiết bị điện tử: đồng hồ đo điện. 

 
 

(210) 4-2012-21823 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kỹ thuật 
thiết bị Việt Mỹ   (VN) 
88 Lê Trung Nghĩa, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy móc thiết bị công nghiệp (cụ thể là: máy công cụ), nông nghiệp, 
ngư nghiệp; mua bán thiết bị ngành hơi: máy khí nén; mua bán máy móc thiết bị phục vụ 
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công nghiệp xe cộ; mua bán máy móc thiết bị và dụng cụ cầm tay: dụng cụ cầm tay 
không vận hành thủ công; mua bán máy móc thiết bị giáo dục; mua bán các loại tủ, hộp 
đựng dụng cụ.  

 
 

(210) 4-2012-21844 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A7.1.12; 7.1.6; 26.2.7; 26.1.1 
(591) Đỏ, da cam, xanh dương sẫm, trắng 
(731) Công ty cổ phần Minh Xuân  

(VN) 
Cụm 4, Lâm Du, phường Bồ Đề, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 02: Sơn; vécni; thuốc màu; chất để pha loãng, chất tạo màu, tất cả là phụ gia cho 
thuốc màu, véc ni hoặc sơn; chất chống gỉ và chất bảo quản gỗ; chế phẩm dùng làm sơn 
lót (tương tự như sơn); chất nhuộm màu dùng cho gỗ. 

 
 

(210) 4-2012-21845 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 7.1.6; A7.1.12; 26.1.1; 26.2.7 
(591) Đỏ, da cam, xanh dương sẫm, trắng 
(731) Công ty cổ phần Minh Xuân  

(VN) 
Cụm 4, Lâm Du, phường Bồ Đề, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; bột bả trát tường (matít); chất trám không bằng 
kim loại sử dụng trong trang trí nhà để sửa chữa vết nứt, lỗ hổng và chỗ sai hỏng khác trên 
các bề mặt hoặc gỗ như: xi măng magiê; vữa lỏng để trát kẽ hở ở tường; vật liệu chống 
thấm dạng dải không bằng kim loại dùng cho cửa ra vào và cửa sổ như: vữa amiăng, sản 
phẩm chứa bitum dùng trong xây dựng. 

 
 

(210) 4-2012-21856 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(300) 85/588,187 03.04.2012 US 

(731) VELTRA CORPORATION  (JP) 
HAL21 2F, 7-1 Ichigayadaimachi, 
Shinjuku, Tokyo, Japan 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ thông tin du lịch; cung cấp thông tin du lịch trực tuyến; cung cấp 
website có chức năng cung cấp thông tin, tin tức, và điểm tin về du lịch; cung cấp website 
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có chức năng cung cấp các đường dẫn (links) đến các trang thông tin du lịch và cung cấp 
thông tin du lịch trực tuyến; dịch vụ hãng du lịch trực tuyến, cụ thể là dịch vụ đặt chỗ và 
giữ chỗ cho vận chuyển, cho các chuyến du lịch đường thủy, cho các chuyến đi đến các 
điểm nghỉ ngơi du lịch, và cho các chuyến đi du lịch theo đoàn. 

 

Nhóm 43: Cung cấp thông tin trực tuyến về khách sạn và nơi lưu trú tạm thời; dịch vụ 
hãng du lịch trực tuyến, cụ thể là dịch vụ đặt chỗ và giữ chỗ khách sạn và nơi lưu trú tạm 
thời; dịch vụ hãng du lịch trực tuyến, cụ thể là dịch vụ đặt chỗ, giữ chỗ, và đặt món ăn 
trong nhà hàng ăn uống. 

 
 

(210) 4-2012-21862 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) KUNSHAN KE NEEDLE CO.,LTD  (CN)
No.226, West Zhenchuan Road, Yushan 
Town, Kunshan City, Jiangsu Province, 
China  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 26: Khoá móc cho giày; khuy bấm cho quần áo; khoá cài của thắt lưng; kim khâu; 
kim dùng cho máy chải len; kim để mạng vá; kim đan; hộp đựng đồ khâu vá; cái đê để 
khâu; que móc để thêu đan. 

 
 

(210) 4-2012-21877 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(300) 85/585,622 30.03.2012 US 

(731) LENOVO (BEIJING) LIMITED   (CN) 
No. 6 Chuangye Road, Shangdi 
Information Industry Base, Haidian 
District, Beijing, China, 100085 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy tính, cụ thể là máy tính xách tay và máy tính bảng, bao gồm phần mềm và 
các thiết bị ngoại vi dùng kèm.  

 
 

(210) 4-2012-21881 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A1.1.10; A24.17.12 
(591) Xanh lá cây, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm Ân 
Nam   (VN) 
322 Điện Biên Phủ, phường 22, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm; hoa quả bảo quản dạng khô; dầu ô liu.  
 

Nhóm 30: Trà; cà phê; nước tương (xì dầu); gạo; mứt; dấm; gia vị; kem lạnh; bột ngũ cốc; 
bánh mì. 
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Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch trong kinh doanh, quảng 
cáo; hoạt động văn phòng, cụ thể là: lập các báo cáo thống kê, báo cáo kế toán, sao chụp 
tài liệu, xử lý văn bản.  

 
 

(210) 4-2012-21887 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2; A26.11.9; 24.15.21 
(591) Hồng, vàng, trắng, đỏ, nâu nhạt 
(731) Công ty TNHH đầu tư phát 

triển quốc tế Văn Long  (VN) 
Số 15 trung tâm giao thương quốc tế, thị 
trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh  Bắc Ninh 

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp điện. 
 
 

(210) 4-2012-21917 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.3.15; 5.7.16 (540) 

  

(731) Công ty TNHH cơ khí và 
thương mại Việt Cường  (VN) 
Số 17, tập thể kho 6, thị trấn Văn Điển, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các mặt hàng bằng thép: lưỡi cưa thép, băng thép, đai thép, tấm thép 
bán thành phẩm, dải thép để làm đai, lá và tấm kim loại. 

 
 

(210) 4-2012-21999 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A25.7.6; A25.7.7 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, xanh 

dương đậm, xanh dương nhạt, xanh rêu, 
tím hồng, hồng, tím nhạt 

(731) Công ty liên doanh TNHH 
CAPITALAND-VISTA  (VN) 
Tầng 19, Kumho Asiana Plaza, 39 Lê 
Duẩn, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cho thuê không gian quảng cáo.   
 

Nhóm 36: Đại lý bất động sản; cho thuê bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê văn 
phòng, căn hộ, phòng ở, điền sản, ki-ốt; môi giới bất động sản; kinh doanh bất động sản.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ liên quan tới xây dựng công trình và các dịch vụ bổ trợ cho dịch vụ 
xây dựng bao gồm: dịch vụ xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, công trình 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 

 

 
845 

giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, khu đô thị, công trình cấp thoát nước, công trình 
ngầm, các công trình văn hóa; dịch vụ sửa chữa, chống thấm các công trình dân dụng, 
công nghiệp, công trình giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, khu đô thị, công trình cấp 
thoát nước, công trình ngầm, các công trình văn hóa; trang trí nội ngoại thất; san lấp mặt 
bằng; giám sát thi công các công trình xây dựng; cho thuê máy chuyên dụng ngành xây 
dựng; dịch vụ lắp đặt thiết bị cho các công trình xây dựng; xây dựng công trình vĩnh cửu, 
dịch vụ sửa chữa công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ cho thuê kho hàng hóa, điểm đỗ hoặc bãi đỗ xe.  

 
 

(210) 4-2012-22001 (220) 02.10.2012 
 (441) 25.01.2013 

(531) 25.7.25; 1.15.15; 2.9.1; A1.1.10 
(591) Đỏ, vàng nhạt, cam, đen, trắng 
(731) POPULATION SERVICES 

INTERNATIONAL (PSI)   (US) 
1120 19th Street, N.W. Suite 600, 
Washington, D.C. 20036, USA  

(540) 

   
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dầu bôi trơn dùng trong quan hệ tình dục.  
 

Nhóm 10: Bao cao su.  
 
 

(210) 4-2012-22037 (220) 03.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1; A26.4.24 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thời trang 
quốc tế PACCO Việt Nam  (VN) 
Số 18 phố Đoàn Trần Nghiệp, phường 
Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách; ví. 
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; dây lưng [trang phục].  
 

Nhóm 35: Mua bán túi xách, ví, dây lưng, quần áo, giày dép, mũ nón.  
 
 

(210) 4-2012-22049 (220) 03.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.2; 25.5.1; 3.7.17 
(731) Dịp Nhộc Sáng  (VN) 

ấp Tân Thành, xã Thanh Bình, huyện 
Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 06: Bản lề bằng kim loại: bản lề chuyên dùng cho cửa xe ôtô.  
 

Nhóm 35: Mua bán bản lề chuyên dùng cho cửa xe ôtô.  
 
 

(210) 4-2012-22051 (220) 03.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1; A26.4.24 
(591) Đen, đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần KENPAS Việt 
Nam  (VN) 
Số 92, phố Hoàng Ngân, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 10: Túi đựng dụng cụ y tế; thiết bị và dụng cụ y tế. 
 

Nhóm 18: Ba lô; túi du lịch. 
 

Nhóm 22: Lều, trại (mang đi được); túi để vận chuyển và lưu giữ các vật liệu để rời. 
 

Nhóm 25: Quần áo; găng tay (trang phục). 
 
 

(210) 4-2012-22054 (220) 03.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(591) Đen, trắng, xám ánh kim 
(731) THE YOKOHAMA RUBBER 

COMPANY LIMITED  (JP) 
36-11, Shimbashi 5-chome, Minato-ku, 
Tokyo, 105-8685 Japan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 17: Vòi thủy lực hoặc khí lực dùng để dẫn dầu (không làm bằng kim loại); ống dẫn 
(không làm bằng kim loại) của máy điều hòa không khí dùng cho xe cộ; vòi nối dùng cho 
bộ tản nhiệt của xe cộ; ống mềm để dẫn dầu trên đất liền hoặc trên biển; ống cao su; ống 
nhựa dẻo. 

 
 

(210) 4-2012-22097 (220) 03.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) CAESARS LICENSE COMPANY, LLC  
(US) 
One Caesars Palace Drive, Las Vegas, 
Nevada, 89109 USA 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý thương mại việc li-xăng các sản phẩm và dịch vụ của người 
khác; quản trị kinh doanh và quản lý kinh doanh trong lĩnh vực khách sạn, các địa điểm 
và sự kiện thể thao và giải trí, nhà hàng ăn uống và sòng bạc; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực 
quản trị kinh doanh và quản lý  kinh doanh khách sạn, nhà hàng ăn uống, các địa điểm và 
sự kiện thể thao và giải trí, và sòng bạc; dịch vụ hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư vấn tổ chức 
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kinh doanh khách sạn; tư vấn tổ chức kinh doanh các địa điểm và sự kiện thể thao và giải 
trí; tư vấn tổ chức kinh doanh nhà hàng ăn uống; tư vấn tổ chức kinh doanh các tiện nghi 
giải trí; quản lý chương trình tặng thưởng nhằm khích lệ các thành viên tham dự nhận 
được giảm giá và quà tặng khuyến mại bằng hàng hóa và dịch vụ với tư cách là hội viên; 
tổ chức các chương trình khích lệ dành cho các hội viên vì mục đích thương mại hoặc 
quảng cáo; hỗ trợ quản lý điều hành doanh nghiệp thương mại và công nghiệp; xúc tiến 
bán hàng cho người khác; tư vấn quản lý nhân sự; dịch vụ tái lập kinh doanh; biên tập 
thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; xử lý (về hành chính) các đơn đặt hàng; kế toán; cho 
thuê máy bán hàng tự động; quản lý kinh doanh sòng bạc.  

 
 

(210) 4-2012-22098 (220) 03.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A1.1.10; A1.1.2 
(731) CAESARS LICENSE COMPANY, LLC  

(US) 
One Caesars Palace Drive, Las Vegas, 
Nevada, 89109 USA   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ sòng bạc; dịch vụ tổ chức trò chơi có thắng thua tiền; 
dịch vụ cờ bạc, dịch vụ cung cấp tiện nghi để chơi cờ bạc; tổ chức trò chơi đánh bạc có 
tính tương tác; cung cấp địa chỉ trang web về lĩnh vực các trò chơi và trò cờ bạc trên máy 
tính; dịch vụ giải trí truyền hình; tổ chức và cung cấp các trò chơi và cuộc thi đấu vì mục 
đích giải trí; dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp môi trường ảo cho phép người chơi có thể 
tương tác thông qua các trò chơi mang tính xã hội vì mục đích tiêu khiển, nghỉ ngơi và 
giải trí; dịch vụ cung cấp các tiện nghi sử dụng cho giải trí; dịch vụ quản lý sòng bạc; dịch 
vụ hộp đêm khiêu vũ hoặc giải trí; dịch vụ vũ trường; dịch vụ trò chơi giải trí trong hộp 
đêm; nhà hát và dịch vụ giải trí chủ yếu về âm nhạc, khiêu vũ, hài kịch, kịch sân khấu và 
ảo thuật; câu lạc bộ sức khỏe; câu lạc bộ giải trí và câu lạc bộ thể thao; câu lạc bộ giải trí 
ở bãi biển và câu lạc bộ giải trí ở hồ bơi; câu lạc bộ chơi gôn; cung cấp phương tiện chơi 
gôn; tổ chức các vòng thi đấu gôn; dịch vụ câu lạc bộ giải trí ở nông thôn; cung cấp 
phương tiện thể thao; dịch vụ công viên giải trí ngoài trời; công viên vui chơi giải trí; dịch 
vụ giải trí trong nhà giải trí; trung tâm vui chơi giải trí; dịch vụ đặt chỗ biểu diễn các 
chương trình âm nhạc, hài kịch, khiêu vũ, kịch sân khấu và ảo thuật; cung cấp các tiện 
nghi cho các hoạt động giải trí; cung cấp các tiện nghi cho các chương trình biểu diễn âm 
nhạc, hài kịch, khiêu vũ, kịch sân khấu và ảo thuật; chuẩn bị tổ chức và thực hiện các sự 
kiện thể thao điền kinh, thi đấu điền kinh và sự kiện thể thao; tổ chức và xúc tiến các hoạt 
động thể thao và thi đấu thể thao; sản xuất chương trình truyền thanh và truyền hình; sản 
xuất các chương trình trên băng video, phim điện ảnh, chương trình trên băng cát xét, trên 
đĩa CD, trên đĩa DVD và các trò chơi và thiết bị điện tử; cung cấp xuất bản phẩm trực 
tuyến; xuất bản các sách và báo điện tử trực tuyến; tổ chức đua ngựa; cung cấp các 
phương tiện thể thao và các sự kiện thể thao; cung cấp tiện nghi cho giáo dục thể chất và 
thể dục; sản xuất chương trình biểu diễn; dịch vụ đại lý bán vé xem biểu diễn sân khấu; tổ 
chức các buổi họp và hội thảo; dịch vụ giáo dục; dịch vụ hướng dẫn và đào tạo trong lĩnh 
vực chơi cờ bạc, thể thao và giải trí; đào tạo quản lý khách sạn; dịch vụ sòng bạc có giảm 
giá và khuyến mại tặng thưởng cho những khách hàng thường xuyên thông qua việc sử 
dụng thẻ nhận dạng; dịch vụ cung cấp thông tin, tư vấn và cố vấn liên quan đến các dịch 
vụ nêu trên. 
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(210) 4-2012-22099 (220) 03.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A1.1.10; A1.1.2 
(731) CAESARS LICENSE COMPANY, LLC  

(US) 
One Caesars Palace Drive, Las Vegas, 
Nevada, 89109 USA   

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ bên đường cho khách có ô tô, khu nghỉ dưỡng; 

dịch vụ đặt chỗ ở khách sạn; dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời và phục vụ thức ăn và đồ 
uống tại các câu lạc bộ giải trí ở nông thôn; dịch vụ cung cấp phòng tiện nghi cho các 
buổi họp, hội thảo, hội nghị chuyên đề và tiệc lớn; dịch vụ cung cấp phòng tiện nghi cho 
các cuộc triển lãm; dịch vụ đặt trước chỗ ở tạm thời; dịch vụ đặt trước nhà trọ; dịch vụ đặt 
phòng trước những khu nhà ở cao cấp có thương hiệu; dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời tại 
các căn hộ dịch vụ; dịch vụ phòng chờ uống rượu cocktail (quầy rượu); dịch vụ phòng ăn 
tạm thời; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; tiệm rượu (hộp đêm); nhà hàng phục vụ thức ăn 
nhanh; quán cà phê; nhà trọ; cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); dịch vụ lưu trú 
tạm thời tại các khu nhà ở cao cấp có thương hiệu; căn hộ cho thuê dịch vụ; dịch vụ cho 
thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ đặt phòng nhà trọ; dịch vụ nhà nghỉ du lịch; dịch vụ cung cấp 
thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện (tiệc); căng tin tự phục vụ; nhà khách; dịch vụ 
cắm trại ngày nghỉ (lưu trú tạm thời); nhà dưỡng lão; nhà trẻ ban ngày; dịch vụ cung cấp 
nơi nhốt giữ động vật; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cho thuê phòng họp; dịch vụ 
cho thuê ghế, bân, khăn trải bàn, đồ thủy tinh; dịch vụ quán rượu; dịch vụ cung cấp các 
trang thiết bị như là bộ đồ uống đồ dùng sử dụng cho đồ uống có cồn, đồ gốm sứ thủy 
tinh/bộ đồ ăn, dụng cụ nấu bếp, dụng cụ chuẩn bị đồ ăn, đồ đạc, dụng cụ sử dụng trong 
phòng bếp và trên bàn ăn, khăn ăn vâ phụ kiện trang trí bàn, tất cả dùng cho khách sạn, 
nhà ở cao cấp có thương hiệu, căn hộ dịch vụ và nhà trọ; dịch vụ cung cấp phương tiện 
cắm trại và cho thuê nhà lưu động để làm chỗ ở tạm thời.  

 
 

(210) 4-2012-22111 (220) 03.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 5.9.17; 2.9.1 
(591) Đỏ, ghi nhạt, ghi đậm, xanh lá cây đậm, 

trắng 
(731) Nguyễn Văn Châu  (VN) 

Thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, 
tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 16: Màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói; giấy hoặc tấm chất dẻo thấm hút 

để gói thực phẩm; túi bằng giấy hoặc chất dẻo dùng để bao gói; bao bì chai bìa cứng hoặc 
giấy; tấm lót bình, cốc bằng giấy; màng mỏng, dính, bằng chất dẻo, có thể kéo giãn dùng 
cho các khay hàng. 
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(210) 4-2012-22112 (220) 03.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 5.9.17; 2.9.1 
(591) Đỏ, ghi nhạt, ghi đậm, xanh lá cây đậm 
(731) Nguyễn Văn Châu  (VN) 

Thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, 
tỉnh Vĩnh Phúc   

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 16: Màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói; giấy hoặc tấm chất dẻo thấm hút 

để gói thực phẩm; túi bằng giấy hoặc chất dẻo dùng để bao gói; bao bì chai bìa cứng hoặc 
giấy; tấm lót bình, cốc bằng giấy; màng mỏng, dính, bằng chất dẻo, có thể kéo giãn dùng 
cho các khay hàng. 

 
 

(210) 4-2012-22117 (220) 03.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1; 25.7.25; 3.1.16; 3.1.4 
(731) Công ty cổ phần nhựa Rạng 

Đông  (VN) 
190 Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 12: Vỏ đệm yên xe bằng giả da.  
 

Nhóm 18: Da; vải giả da có lót và không có lót; cặp xách, túi xách, ba lô, va li. 
 

Nhóm 24: Vỏ đệm sa lông bằng giả da 
 
 

(210) 4-2012-22123 (220) 03.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 7.3.11; 7.1.24; A7.1.11 
(731) LIAO GUOLIANG   (CN) 

Jichang Industrial, Dongfu, Dongfeng, 
ZhongShan, Guangdong, China  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 11: Bóng đèn; đèn axetilen; bật lửa gaz, tủ lạnh, quạt điện dùng cho cá nhân; nồi áp 

suất (nồi hấp dùng điện), vòi nước máy, thiết bị dùng cho bồn tắm, thiết bị khử trùng, tẩy 
uế, bộ tản nhiệt dùng điện, lò sưởi dùng điện; lò phản ứng hạt nhân, mỏ đốt dùng khí (mỏ 
hàn hơi, mỏ hàn khí, đèn khí đốt), lò nướng bánh mì bằng (điện, ấm đun nước dùng điện; 
mỏ đốt dùng khí axetylen (mó đèn xì dùng khí axetylen, (đèn đốt axetylen).  
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(210) 4-2012-22140 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A19.9.3; A19.7.17 
(591) Trắng, vàng, vàng nhạt, da cam, nâu 

(540) 

  

(731) Hội Gốm Phù Lãng huyện Quế 
VÕ   (VN) 
Xã Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc 
Ninh 

 
(511)   Nhóm 21: Đồ gốm, đồ sứ (dùng cho mục đích gia dụng), tác phẩm nghệ thuật bằng gốm, 

sứ, đồ trang trí bằng gốm, sứ. 
 
 

(210) 4-2012-22141 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 4.5.2; 4.5.3 
(591) Xanh dương, trắng, đen, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Ninrio Việt Nam  
(VN) 
Số 6, ngách 23, ngõ 191, đường Lạc 
Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: các loại quần áo, giầy dép, hàng thủ công mỹ nghệ (bình phong mỹ 

nghệ, nhà tre mỹ nghệ, tranh mỹ nghệ, rổ mỹ nghệ, giỏ mỹ nghệ, chậu mỹ nghệ, khay mỹ 
nghệ, túi xách mỹ nghệ, lãng hoa mỹ nghệ, lọ hoa mỹ nghệ, đồ gỗ mỹ nghệ, giấy mỹ 
nghệ), hàng đan lát, các loại thiệp, bưu thiếp, phong bì, văn phòng phẩm, hàng lưu niệm, 
tranh, ảnh, đồ điện gia dụng (nồi cơm điện, quạt điện, bếp điện, lò vi sóng, bình nước 
nóng, đèn điện, tủ lạnh, máy giặt, ti vi, máy lọc nước, máy sấy quần áo, máy bơm nước, 
máy hút bụi, nồi áp suất, bàn là, máy hút ẩm, máy hút mùi, bếp điện từ, máy rửa bát, máy 
xay sinh tố, máy pha cà phê, đầu DVD, chăn điện, gối điện), giường tủ, bàn ghế, đồ nội 
thất, hàng gốm sứ, thuỷ tinh; nhập khẩu: các loại quần áo, giầy dép, hàng thủ công mỹ 
nghệ (bình phong mỹ nghệ, nhà tre mỹ nghệ, tranh mỹ nghệ, rổ mỹ nghệ, giỏ mỹ nghệ, 
chậu mỹ nghệ, khay mỹ nghệ, túi xách mỹ nghệ, lãng hoa mỹ nghệ, lọ hoa mỹ nghệ, đồ 
gỗ mỹ nghệ, giấy mỹ nghệ), hàng đan lát, các loại thiệp, bưu thiếp, phong bì, văn phòng 
phẩm, hàng lưu niệm, tranh, ảnh, đồ điện gia dụng (nồi cơm điện, quạt điện, bếp điện, lò 
vi sóng, bình nước nóng, đèn điện, tủ lạnh, máy giặt, ti vi, máy lọc nước, máy sấy quần 
áo, máy bơm nước, máy hút bụi, nồi áp suất, bàn là, máy hút ẩm, máy hút mùi, bếp điện 
từ, máy rửa bát, máy xay sinh tố, máy pha cà phê, đầu DVD, chăn điện, gối điện), giường 
tủ, bàn ghế, đồ nội thất, hàng gốm sứ, thuỷ tinh; xuất khẩu: các loại quần áo, giầy dép, 
hàng thủ công mỹ nghệ (bình phong mỹ nghệ, nhà tre mỹ nghệ, tranh mỹ nghệ, rổ mỹ 
nghệ, giỏ mỹ nghệ, chậu mỹ nghệ, khay mỹ nghệ, túi xách mỹ nghệ, lãng hoa mỹ nghệ, 
lọ hoa mỹ nghệ, đồ gỗ mỹ nghệ, giấy mỹ nghệ), hàng đan lát, các loại thiệp, bưu thiếp, 
phong bì, văn phòng phẩm, hàng lưu niệm, tranh, ảnh, đồ điện gia dụng (nồi cơm điện, 
quạt điện, bếp điện, lò vi sóng, bình nước nóng, đèn điện, tủ lạnh, máy giặt, ti vi, máy lọc 
nước, máy sấy quần áo, máy bơm nước, máy hút bụi, nồi áp suất, bàn là, máy hút ẩm, 
máy hút mùi, bếp điện từ, máy rửa bát, máy xay sinh tố, máy pha cà phê, đầu DVD, chăn 
điện, gối điện), giường tủ, bàn ghế, đồ nội thất, hàng gốm sứ, thuỷ tinh. 
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(210) 4-2012-22227 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) Công ty TNHH tư vấn quản lý 

Sài Gòn Phong Tên  (VN) 
Phòng số 5, Tầng Trệt, Trung Tâm 
Thương Mại Quốc Tế, 1A công trường 
Mê Linh, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; hỗ trợ việc điều hành (quản lý) các công 

việc kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự; nghiên cứu thị trường; điều tra kinh doanh 
thương mại; thăm dò dư luận.  

 
 

(210) 4-2012-22264 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển công nghệ Niềm 
Tin Việt  (VN) 
Khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, 
huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 06: Thép định hình để làm khung và cấu kiện nhà thép tiền chế; tấm lợp bằng kim 

loại; tấm lợp kim loại (vật liệu xây dựng bằng kim loại có tính năng chống dột và góp 
phần cách nhiệt - cách âm); tấm panen xây dựng bằng kim loại (vật liệu xây dựng bằng 
kim loại góp phần cách nhiệt - cách âm); van bằng kim loại (không phải là các chi tiết 
máy); bu lông bằng kim loại; ốc vít khoá bằng kim loại; vật liệu gia cố bằng kim loại 
dùng trong xây dựng. 

 
 

(210) 4-2012-22265 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển công nghệ Niềm 
Tin Việt  (VN) 
Khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, 
huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 06: Thép định hình để làm khung và cấu kiện nhà thép tiền chế; tấm lợp bằng kim 

loại; tấm lợp kim loại (vật liệu xây dựng bằng kim loại có tính năng chống dột và góp 
phần cách nhiệt - cách âm); tấm panen xây dựng bằng kim loại (vật liệu xây dựng bằng 
kim loại góp phần cách nhiệt - cách âm); van bằng kim loại (không phải là các chi tiết 
máy); bu lông bằng kim loại; ốc vít khoá bằng kim loại; vật liệu gia cố bằng kim loại 
dùng trong xây dựng. 
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(210) 4-2012-22266 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển công nghệ Niềm 
Tin Việt   (VN) 
Khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, 
huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh   

 
(511)   Nhóm 06: Thép định hình để làm khung và cấu kiện nhà thép tiền chế; tấm lợp bằng kim 

loại; tấm lợp kim loại (vật liệu xây dựng bằng kim loại có tính năng chống dột và góp 
phần cách nhiệt - cách âm); tấm panen xây dựng bằng kim loại (vật liệu xây dựng bằng 
kim loại góp phần cách nhiệt - cách âm); van bằng kim loại (không phải là các chi tiết 
máy); bu lông bằng kim loại; ốc vít khoá bằng kim loại; vật liệu gia cố bằng kim loại 
dùng trong xây dựng. 

 
 

(210) 4-2012-22267 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển công nghệ Niềm 
Tin Việt   (VN) 
Khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, 
huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh   

 
(511)   Nhóm 06: Thép định hình để làm khung và cấu kiện nhà thép tiền chế; tấm lợp bằng kim 

loại; tấm lợp kim loại (vật liệu xây dựng bằng kim loại có tính năng chống dột và góp 
phần cách nhiệt - cách âm); tấm panen xây dựng bằng kim loại (vật liệu xây dựng bằng 
kim loại góp phần cách nhiệt - cách âm); van bằng kim loại (không phải là các chi tiết 
máy); bu lông bằng kim loại; ốc vít khoá bằng kim loại; vật liệu gia cố bằng kim loại 
dùng trong xây dựng. 

 
 

(210) 4-2012-22268 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển công nghệ Niềm 
Tin Việt   (VN) 
Khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, 
huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh   

 
(511)   Nhóm 06: Thép định hình để làm khung và cấu kiện nhà thép tiền chế; tấm lợp bằng kim 

loại; tấm lợp kim loại (vật liệu xây dựng bằng kim loại có tính năng chống dột và góp 
phần cách nhiệt - cách âm); tấm panen xây dựng bằng kim loại (vật liệu xây dựng bằng 
kim loại góp phần cách nhiệt - cách âm); van bằng kim loại (không phải là các chi tiết 
máy); bu lông bằng kim loại; ốc vít khoá bằng kim loại; vật liệu gia cố bằng kim loại 
dùng trong xây dựng. 
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(210) 4-2012-22269 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển công nghệ Niềm 
Tin Việt   (VN) 
Khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, 
huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh   

 
(511)   Nhóm 06: Thép định hình để làm khung và cấu kiện nhà thép tiền chế; tấm lợp bằng kim 

loại; tấm lợp kim loại (vật liệu xây dựng bằng kim loại có tính năng chống dột và góp 
phần cách nhiệt - cách âm); tấm panen xây dựng bằng kim loại (vật liệu xây dựng bằng 
kim loại góp phần cách nhiệt - cách âm); van bằng kim loại (không phải là các chi tiết 
máy); bu lông bằng kim loại; ốc vít khoá bằng kim loại; vật liệu gia cố bằng kim loại 
dùng trong xây dựng. 

 
 

(210) 4-2012-22283 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1; A26.11.12 
(591) Vàng, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Phạm Quốc Khôi  (VN) 
438/24 Tân Kỳ Tân Quý, phường Sơn 
Kỳ, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 20: Gối 
 

Nhóm 24: Chăn, mÒn bông, tấm phủ giường (khăn trải giường) [drap], vỏ nệm, áo gối.  
 
 

(210) 4-2012-22303 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(591) Đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH SENZA Việt Nam  
(VN) 
Số 11 ngách 85/19 tổ 8, phố Định Công 
Thượng, phường Định Công, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị dùng cho bồn tắm; hệ thống và thiết bị vệ sinh; vòi hoa sen; bình nước 

nóng cho nhà tắm; bệ xí nhà vệ sinh; chậu rửa gắn cố định. 
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(210) 4-2012-22352 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2; 1.15.23; A3.9.24 
(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, xanh 

dương đậm, đen, trắng 
(731) Hộ kinh doanh cơ sở Huy 

Hoàng  (VN) 
Tổ 3, khu 12, xã Long Đức, huyện Long 
Thành, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh sữa các loại.  

 
 

(210) 4-2012-22398 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 3.7.1; 26.1.2; 6.1.2 
(591) Trắng, vàng, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Bảo Vinh Thành  
(VN) 
Số 1 (số mới: số 4) Hoàng Hoa Thám, 
phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống giải khát: nước ngọt, nước uống đóng chai, nước giải khát có hương vị 

trà chanh, nước giải khát có hương vị trà sen, nước khoáng. 

 
 

(210) 4-2012-22441 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.5.20; A5.3.15; A5.1.16; A5.5.21 
(591) Xanh lá cây, cam đậm, cam nhạt 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

supe lân Apromaco Lào Cai  
(VN) 
Khu công nghiệp Tằng Loáng, huyện 
Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2012-22459 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A18.1.9; 18.1.23 
(731) THE PROCTER & GAMBLE 

COMPANY   (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America  

(540) 

   (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất làm thơm mát không khí và chất khử mùi không dùng cho cá nhân; chế 

phẩm khử mùi hôi và mùi khó chịu  không dùng cho người hoặc động vật (không thuộc 
các nhóm khác). 

 
Nhóm 11: Thiết bị khử mùi không khí.  

 
 

(210) 4-2012-22482 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) PT ANANTHA BERKAT JAYA   (ID) 

Komp. Pergudangan Millenium, Blok A 
11 no. 28 Tigaraksa Tangerang, Banten, 
Indonesia 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 12: Xe mô tô; xe ô tô; nan hoa bánh xe của xe mô tô và xe ô tô, bộ giảm thanh của 

xe mô tô và xe ô tô. 
 
 

(210) 4-2012-22483 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(300) T1213428A 12.09.2012 SG 

(731) HARPER INTERNATIONAL 
SOLUTIONS (S) PTE LTD   (SG) 
368 Telok Blangah Road, Singapore 
098834  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 14: Đồ kim hoàn; đồ giả kim hoàn; đồ kim hoàn dùng để trang trí; đồ trang sức; 

hộp đựng (chuyên dụng) đồ trang sức; hộp đựng, đặc biệt được thiết kế để trưng bày đồ 
trang sức và đồng hồ đeo tay; vật bán thành phẩm làm bằng đá quý dùng trong sản xuất 
đồ trang sức; đồ trang sức thời trang; thiết bị và dụng cụ đo thời gian; đồng hồ đeo tay; đồ 
trang trí làm bằng kim loại quý đi kèm với đồng hồ đeo tay; hộp đựng được làm để đựng 
đồng hồ đeo tay; đồng hồ đeo tay trang sức; mặt cho đồng hồ đeo tay; kim cho đồng hồ 
đeo tay; dây đeo cho đồng hồ đeo tay; vỏ bọc/bao cho đồng hồ đeo tay.  
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(210) 4-2012-22533 (220) 09.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.15.9; 26.15.11; 7.15.5; 7.15.20 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Him Lam Mộc 
Dòng  (VN) 
Tầng 4, số nhà 22, ngõ 9, đường Đào 
Tấn, phường Ngọc Khánh, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Vách ngăn bằng kim loại; đồ ngũ kim bằng kim loại. 
 

Nhóm 20: Hàng nội thất, cụ thể là: bàn, ghế, giường, tủ, giá sách, giá để đồ, kệ, vách ngăn 
(bằng gỗ). 

 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế trang trí nội thất; cho thuê hàng nội thất bằng gỗ và kim loại. 
 
 

(210) 4-2012-22583 (220) 09.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.1 
(591) Trắng, đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Cao Lam  (VN) 
222 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng.  
 

Nhóm 20: Đồ đạc (bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ,v.v...), gương, khung ảnh.  
 

Nhóm 37: Xây dựng. 
 
 

(210) 4-2012-22605 (220) 09.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.4; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Newland   (VN) 
Phòng 109, Khu E11P, tập thể Thanh 
Xuân Bắc, phường Thanh Xuân Bắc, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ định giá bất động sản; dịch vụ tư vấn 
bất động sản; dịch vụ quản lý bất động sản; mua bán bất động sản, quyền sử dụng đất 
thuộc chủ sở hữu.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hoá; dịch vụ vận tải hành khách; cho thuê xe có động cơ; 
cho thuê kho bãi. 
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(210) 4-2012-22606 (220) 09.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) JOHNSON OUTDOORS MARINE 

ELECTRONICS, INC.   (US) 
678 Humminbird Lane, Eufaula, 
Alabama 36027, United States of 
America  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 06: Cán cầm tay kéo dài bằng kim loại; mỏ neo bằng kim loại, mỏ neo hàng hải, 

mỏ neo tàu bằng kim loại. 
 

Nhóm 07: Động cơ gắn ngoài tàu thuyền (máy thủy gắn ngoài) để dắt mồi và câu cá; 
khung động cơ (bộ phận của máy móc).  

 
Nhóm 09: ắc quy tàu biển, bộ sạc ắc quy, thiết bị đo ắc quy; thiết bị và dụng cụ điều 
khiển và lái xe cộ không dây.  

 
Nhóm 12: Cánh quạt (chân vịt) của xe cộ.  

 
 

(210) 4-2012-22608 (220) 09.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A18.3.5; 18.3.2; 18.3.21 
(591) Vàng, nhũ bạc, đỏ, xanh tím, xanh da 

trời, xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Phạm Minh Hải  (VN) 
Số 1 B8, tập thể Pin Văn Điển, thị trấn 
Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 

 
 

(210) 4-2012-22609 (220) 09.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(300) 302012007122.8 24.08.2012 DE 

  
(731) T+P ENGINEERING GMBH.   (DE) 

Dusseldorfer StraBe 25, 41749 Viersen, 
Germany  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị xử lý nước uống cố định.  
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(210) 4-2012-22610 (220) 09.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2; 6.1.2; A3.4.16 
(591) Xanh dương, xanh lá, vàng 

(540) 

  

(731) Mai Thanh Tùng  (VN) 
07 Đặng Thai Mai, khu qui hoạch dân cư 
Đông bến xe trung tâm, phường Ghềnh 
Ráng, thành phố Quy Nhơn, Bình Định  

 

(511)   Nhóm 29: Thịt, cá (không còn sống), thịt gia cầm và thịt thú săn. 
 
 

(210) 4-2012-22627 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
công nghệ Sinh Phú   (VN) 
Số 06, ngách 18, ngõ 165 đường Cầu 
Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị khử trùng không khí; thiết bị khử mùi bằng ô zôn; thiết bị khử trùng 
bằng ô zôn; thiết bị ion hoá dùng để xử lý không khí hoặc nước; thiết bị làm sạch nước 
bằng ô zôn. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; vật phẩm quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trên các phương 
tiện truyền thông; mua bán cây xanh, cây cảnh. 

 
 

(210) 4-2012-22628 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần phát triển 
công nghệ Sinh Phú   (VN) 
Số 06, ngách 18, ngõ 165 đường Cầu 
Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị khử trùng không khí; thiết bị khử mùi bằng ô zôn; thiết bị khử trùng 
bằng ô zôn; thiết bị ion hoá dùng để xử lý không khí hoặc nước; thiết bị làm sạch nước 
bằng ô zôn. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; mua bán vật phẩm quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trên các 
phương tiện truyền thông; mua bán cây xanh, cây cảnh.   

 
 

(210) 4-2012-22629 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(591) Trắng, xanh rêu (540) 

  

(731) Công ty cổ phần My Way 
Hospitality  (VN) 
Tầng 1, tòa nhà 17 T3, khu đô thị Trung 
Hòa Nhân Chính, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 29: Đồ uống làm từ sữa; thịt; thức ăn từ cá; tôm (không còn sống); cá (không còn 
sống); mực (không còn sống).  

 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà, thức ăn giàu tinh bột, cacao; cà phê, gia vị, chè (trà).  
 

Nhóm 31: Chất bổ sung cho vào thức ăn vật nuôi không dùng cho ngành y; nấm tươi; cây; 
quả tươi; chế phẩm để vỗ béo cho động vật; thức ăn cho động vật. 

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu mạnh; rượu khai vị, rượu vang; rượu gạo; đồ 
uống được cất. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi, dịch vụ giải trí và tiêu khiển; tổ chức các cuộc thi (giáo dục 
hoặc giải trí); tổ chức các buổi tiệc (giải trí); giáo dục và đào tạo; tổ chức và điều khiển 
các đại hội. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ chỗ ở 
tạm thời; nhà hàng ăn uống; quán cà phê, dịch vụ khách sạn; quán rượu nhỏ (quầy bar). 

 
 

(210) 4-2012-22712 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.2 
(731) INVISIBLE HAND INNOVATIONS 

LIMITED  (HK) 
Room 1408 Tak Shing House, Theatre 
Land, 20 Des Voeux Road Central, Hong 
Kong 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; mũ và mũ lưỡi trai (đồ đội đầu); giày; dép; khăn quàng cổ.  
 

Nhóm 28: Đồ chơi; búp bê; thiết bị tập thể dục, thiết bị trò chơi; quả bóng hơi để chơi; bài lá. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức các hoạt động thể thao; dịch vụ lên kế hoạch cho các sự kiện 
giải trí; câu lạc bộ khiêu vũ hoặc giải trí ban đêm. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (nhà hàng); dịch vụ cho thuê chỗ ở 
tạm thời; quán rượu nhỏ. 

 
 

(210) 4-2012-22727 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 9.7.1; 26.4.1 
(591) Vàng, đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần Nguồn Việt  

(VN) 
P304, 17T4, khu đô thị Trung Hòa-Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 35: Tư vấn về tổ chức, quản lý và đánh giá việc tổ chức, quản lý các dự án (không 
bao gồm dịch vụ thiết kế công trình); tư vấn quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

 
 

(210) 4-2012-22736 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A26.11.12; 26.4.4; 26.4.1 
(591) Đỏ, cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần TRAVELNET  
(VN) 
76B Hùng Vương, phường Lộc Thọ, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch. 
 
 

(210) 4-2012-22752 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.1; 26.1.1; 26.1.4 
(591) Cam, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty Cổ phần Đình Quốc  
(VN) 
Một phần kho xưởng Số 02 Cụm 3, 
Nhóm CNI, Đường CN13, KCN Tân 
Bình, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Buồng tắm bằng kính; chậu rửa (vệ sinh cá nhân); thiết bị bồn tắm.  
 

Nhóm 14: Đồng hồ.  
 

Nhóm 16: Các đồ dùng văn phòng như: cái chặn giấy, hộp đựng danh thiếp, lịch để bàn.  
 

Nhóm 19: Bể kính trong xây dựng; cầu thang bằng kính; cửa kính; cửa sồ bằng kính; gạch 
lát nền bằng kính; kính an toàn dùng trong xây dựng; kính xây dựng; tấm lợp mái bằng 
kính; vách ngăn bằng kính dùng trong xây dựng. 

 

Nhóm 20: Bàn bằng kính; bàn làm việc bằng kính; giá để mẫu hàng; gương soi; tủ bằng 
kính; giá kệ để sắp xếp.  

 

Nhóm 21: Đồ pha lê (thủy tinh) thuộc nhóm này; hộp bằng thủy tinh.  
 

Nhóm 28: Đồ chơi được làm dưới dạng cúp lưu niệm và kỷ niệm chương.  
 

Nhóm 35: Mua bán vật tư ngành kính, vật liệu kính, vật liệu xây dựng, thiết bị phòng tắm, 
đồ gốm sứ, thủy tinh, đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện, giường tủ, bàn ghế vả đồ 
dùng nội thất, gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh.  

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình gia dụng và công nghiệp, thông tin về xây dựng.  
 

Nhóm 42: Thiết lập các bản vẽ mặt bằng xây dựng; thiết kế bản vẽ trang trí nội thất; tư 
vấn kiến trúc.  
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(210) 4-2012-22756 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.3.15; 3.13.1; A3.13.24; A25.3.3 
(591) Trắng, da cam, xanh lá cây, ghi 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thẩm mỹ công 
nghệ cao MILAN  (VN) 
Số nhà 3, ngõ 258, phố Tôn Đức Thắng, 
phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp (dịch vụ thẩm mỹ viện).  
 
 

(210) 4-2012-22757 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.3.1; A26.11.8 
(591) Xanh, trắng, da cam, đen 
(731) Công ty cổ phần truyền 

thông EG   (VN) 
Số 18 Trần Hưng Đạo, phường Hoàng 
Văn Thụ, quận Hồng Bàng, thành phố 
Hải Phòng 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng; chất tẩy rửa; chất làm bóng (mỹ phẩm).  
 

Nhóm 07: Mô tơ (động cơ không dùng cho xe cộ mặt đất), máy phát điện.  
 

Nhóm 09: Thiết bị truyền thông cụ thể như điện thoại, thiết bị truyền phát (viễn thông), 
máy thu phát vô tuyến xách tay; đồ điện tủ dân dụng cụ thể như ti vi, máy cát sét, dàn âm 
thanh; máy biến thế điện; thiết bị phân phối và điều khiển điện.  

 

Nhóm 20: Các sản phẩm từ gỗ như: bàn, ghế, tủ.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ đại lý hàng hóa các mặt hàng như đồ điện gia dụng 
như đèn điện, văn phòng phẩm như sách, báo, tạp chí, hàng mỹ phẩm, băng, đĩa CD, DVD 
đã ghi âm thành hình ảnh, thực phẩm chức năng, xe ô tô và xe có động cơ, tre, nứa, gỗ, 
cây gỗ chế biến, xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, kính xây dựng, sơn, véc ni; bán 
buôn bán lẻ thiết bị và linh kiện điện tử viễn thông, truyền thông cụ thể như: máy vi tính, 
thiết bị ngoại vi và phần mềm máy tính, thiết bị nghe nhìn, máy phát điện, động cơ điện, 
dây điện, thiết bị và phụ tùng máy ngành điện ảnh cụ thể như máy ảnh, máy quay phim, 
nhiên liệu rắn, lỏng, khí cụ thể như xăng, dầu, ga, thiết bị vệ sinh như chậu rửa, bồn cầu, 
bồn tắm; giới thiệu và xúc tiến thương mại; dịch vụ xử lý dữ liệu.  

 

Nhóm 37: Sửa chữa máy vi tính, thiết bị ngoại vi, thiết bị nghe nhìn; dịch vụ xây dựng 
nhà; lắp đặt hệ thống điện, nước, lò sưởi, điều hòa không khí; khai thác than, quặng, 
khoáng sản; khai thác đất vôi, đá, sỏi; sửa chữa thiết bị điện tử và quang học.  

 

Nhóm 38: Hoạt động truyền hình, dịch vụ viễn thông cụ thể như: truyền hình, truyền hình 
cáp, dịch vụ truyền thanh, phát sóng phát thanh truyền hình không dây.  
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Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; vận tải bằng ô tô; dịch vụ lưu kho; dịch vụ cho thuê ô tô; dịch 
vụ hướng dẫn khách du lịch.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ in và các dịch vụ liên quan đến in như tráng rửa phim ảnh.  

 
Nhóm 41: Cho thuê thiết bị ngành điện ảnh cụ thể như cho thuê máy quay video, máy 
chiếu phim và phụ tùng máy chiếu phim, máy thu thanh và máy thu hình; dịch vụ cho 
thuê sân bãi thể thao và dụng cụ dùng cho sân bãi thể thao; dịch vụ đào tạo, giáo dục; sản 
xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình.  

 
Nhóm 42: Thiết kế đồ họa.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà nghỉ (du lịch).  
 
 

(210) 4-2012-22758 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 5.7.3; A1.5.3 
(591) Xanh, đỏ, trắng, vàng, đen 
(731) Công ty cổ phần điện tử tin 

học Viễn Thông   (VN) 
Số 18 Trần Hưng Đạo, phường Hoàng 
Văn Thụ, quận Hồng Bàng, thành phố 
Hải Phòng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng; chất tẩy rửa; chất làm bóng (mỹ phẩm).  
 

Nhóm 07: Mô tơ (động cơ không dùng cho xe cộ mặt đất), máy phát điện.  
 

Nhóm 09: Thiết bị truyền thông cụ thể như điện thoại, thiết bị truyền phát (viễn thông), 
máy thu phát vô tuyến xách tay; đồ điện tử dân dụng cụ thể như ti vi, máy cát sét, dàn âm 
thanh; máy biến thế điện; thiết bị phân phối và điều khiển điện.  

 
Nhóm 20: Các sản phẩm từ gỗ như: bàn, ghế, tủ.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ đại lý hàng hóa các mặt hàng như đồ điện gia dụng 
như đèn điện, văn phòng phẩm như sách, báo, tạp chí, hàng mỹ phẩm, băng, đĩa CD, DVD 
đã ghi âm thành hình ảnh, thực phẩm chức năng, xe ô tô và xe có động cơ, tre, nứa, gỗ, 
cây gỗ chế biến, xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, kính xây dựng, sơn, véc ni; bán 
buôn bán lẻ thiết bị và linh kiện điện tử viễn thông, truyền thông cụ thể như: máy vi tính, 
thiết bị ngoại vi và phần mềm máy tính, thiết bị nghe nhìn, máy phát điện, động cơ điện, 
dây điện, thiết bị và phụ tùng máy ngành điện ảnh cụ thể như máy ảnh, máy quay phim, 
nhiên liệu rắn, lỏng, khí cụ thể như xăng, dầu, ga, thiết bị vệ sinh như chậu rửa, bồn cầu, 
bồn tắm; giới thiệu và xúc tiến thương mại; dịch vụ xử lý dữ liệu.  

 
Nhóm 37: Sửa chữa máy vi tính, thiết bị ngoại vi, thiết bị nghe nhìn; dịch vụ xây dựng 
nhà; lắp đặt hệ thống điện, nước, lò sưởi, điều hòa không khí; khai thác than, quặng, 
khoáng sản; khai thác đất vôi, đá, sỏi; sửa chữa thiết bị điện tử và quang học.  
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Nhóm 38: Hoạt động truyền hình, dịch vụ viễn thông cụ thể như: truyền hình, truyền hình 
cáp, dịch vụ truyền thanh, phát sóng phát thanh truyền hình không dây.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; vận tải bằng ô tô; dịch vụ lưu kho; dịch vụ cho thuê ô tô; dịch 
vụ hướng dẫn khách du lịch.  

 

Nhóm 40: Dịch vụ in và các dịch vụ liên quan đến in như tráng rửa phim ảnh.  
 

Nhóm 41: Cho thuê thiết bị ngành điện ảnh cụ thể như cho thuê máy quay video, máy 
chiếu phim và phụ tùng máy chiếu phim, máy thu thanh và máy thu hình; dịch vụ cho 
thuê sân bãi thể thao và dụng cụ dùng cho sân bãi thể thao; dịch vụ đào tạo, giáo dục; sản 
xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình.  

 

Nhóm 42: Thiết kế đồ họa.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà nghỉ (du lịch). 
 
 

(210) 4-2012-22772 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) MITSUBISHI CHEMICAL 
CORPORATION  (JP) 
1-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 01: Chất trao đổi ion (chế phẩm hóa học); chất hút bám tổng hợp; chất hấp thu tổng 
hợp. 

 
 

(210) 4-2012-22844 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A1.1.10; A26.11.12; 26.1.2; A3.9.24 
(591) Vàng, xanh dương đậm, xanh ngọc, đỏ 

(540) 

  

(731) Bùi Thị Năm  (VN) 
Thôn 5, xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu, 
tỉnh Phú Yên  

 

(511)   Nhóm 29: Mực đã chế biến (mực tẩm gia vị); cá đã chế biến (cá tẩm gia vị); chả cá.  
 
 

(210) 4-2012-22868 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 16.3.17 
(731) ACECOM TECHNOLOGIES PTE LTD.  

(SG) 
1 Ubi View #03-10 Focus One, 
Singapore 408555 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 16: ấn phẩm; xuất bản phẩm dạng in. 
 

Nhóm 35: Mua bán sản phẩm trong lĩnh vực điện tử tiêu dùng (thiết bị chụp ảnh, điện 
thoại di dộng, thiết bị video, thiết bị âm thanh, các thiết bị điện tử xách tay và các phụ 
kiện liên quan, máy tính cá nhân và các sản phẩm văn phòng, thiết bị kỹ thuật số, video và 
các thiết bị trò chơi điện tử và phụ kiện, phần mềm máy tính, phần mềm giải trí, đĩa CD, 
đĩa kỹ thuật số đa năng hoặc DVD, thiết bị ghi âm thanh và hình ảnh, thẻ quà tặng, sách, 
tạp chí), sản phẩm viễn thông, sản phẩm công nghệ thông tin.  

 
 

(210) 4-2012-22880 (220) 12.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A7.1.11; 7.1.24; 7.3.2; 26.4.9 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
xây dựng DHD  (VN) 
Số 25A Lý Quốc Sư, phường Hàng 
Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng. 

 
 

(210) 4-2012-22895 (220) 12.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế A NA  
(VN) 
Phòng 908, chung cư phường 3, lô B5, 
Khánh Hội, quận 4, thành phố Hồ Chí 
Minh    

 
(511)   Nhóm 09: Quần áo bảo hộ phòng chống tai nạn, phòng chống bức xạ và phòng chống 

cháy; tấm che mặt bảo vệ người lao động; găng tay bảo hộ chống tai nạn; găng tay bảo hộ 
phòng chống tia X dùng cho mục đích công nghiệp; mũ bảo hiểm; thiết bị bảo hộ phòng 
chống tai nạn cho cá nhân.  

 
Nhóm 10: Thiết bị dùng trong xét nghiệm y tế; quần áo chuyên dụng cho phòng mổ; găng 
tay bảo vệ ngón cho mục đích y tế; găng tay dùng để xoa bóp; găng tay cho mục đích y 
tế; máy trợ thính.  

 
 

(210) 4-2012-22896 (220) 12.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH quốc tế A NA  
(VN) 
Phòng 908, chung cư phường 3, lô B5, 
Khánh Hội, quận 4, thành phố Hồ Chí 
Minh    
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(511)   Nhóm 09: Quần áo đặc dụng cho phòng thí nghiệm; khay thí nghiệm; găng tay bảo hộ 
phòng chống tai nạn; găng tay bảo hộ phòng chống tia X dùng cho mục đích công nghiệp. 

 
Nhóm 24: Vải; giẻ lau kính (khăn lau); vải dệt kim; khăn vải dùng để tẩy trang; vải không 
dệt.  

 
 

(210) 4-2012-22902 (220) 12.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A6.3.4; 1.15.14; 1.15.11 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, xanh 

lá, đỏ, đen, trắng, vàng 

(540) 

   

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Nguyễn út   (VN) 
C15/24 Nữ Dân Công, ấp 3, xã Vĩnh Lộc 
A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 32: Nước tinh khiết.  

 
 

(210) 4-2012-22906 (220) 12.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.2; 26.4.7 
(591) Xanh dương nhạt, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Liên Kết Thế 
Giới Ưu Đãi  (VN) 
Lầu 2 116-118 Nguyễn Thị Minh Khai, 
phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính, dịch vụ mua sắm 

cho người khác; quan hệ công chúng. 
 
 

(210) 4-2012-22913 (220) 12.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A26.3.5; A26.11.8; 26.1.1; A25.7.21 
(731) Công ty cổ phần giấy Vĩnh 

Huê   (VN) 
66/5 quốc lộ 1, phường Linh Xuân, quận 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy và các sản phẩm làm bằng giấy thuộc nhóm này bao gồm giấy vệ sinh, 

giấy cuộn, khăn ăn bằng giấy. 
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(210) 4-2012-22930 (220) 12.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2; 26.13.1 
(731) TRUSTCHEM CO., LIMITED   (CN) 

RM 2303, No. 89 Golden Eagle 
International Plaza, Hanzhong Road, 
Baixia District, Nanjing, Jiangsu, 
People's Republic of China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 05: Chất diệt cỏ dại; chất diệt loài gây hại; chất diệt khuẩn; chế phẩm diệt trừ động 

vật gậy hại; bioxit; chất diệt cỏ. 
 
 

(210) 4-2012-22954 (220) 12.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) ZHU YONGHONG   (CN) 

Room 05, Champs Elysees Building 50, 
Guoji Road 168, Jinshui District, 
Zhengzhou City, Henan Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; địch vụ quán cà phê; căng tin; dịch 

vụ quầy rượn; khách sạn cạnh đường cho khách có ôtô; cho thuê nhà di động; nhà dưỡng 
lão; trông trẻ ban ngày [nhà trẻ]; cung cấp nơi nhốt giữ động vật; cho thuê ghế, bàn, khăn 
trải bàn, khăn ăn, đồ thủy tinh.  

 
 

(210) 4-2012-22956 (220) 12.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) LOCK & LOCK COMPANY LIMITED  
(KR) 
Lock & Lock Building, 1556-1, Seocho-
3 Dong, Seocho-ku, Seoul, Korea  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Giá để ô; hòm mây đựng thực phẩm [rổ, giỏ]; rổ, không bằng kim loại, giỏ 

đựng bánh mỳ cho thợ làm bánh, rỏ bằng gỗ hoặc nhựa, đồ đạc trong nhà, hòm, không 
bằng kim loại; tủ để khăn bông tắm [đồ đạc]; tủ đựng quần áo; đồ chứa đựng không bằng 
kim loại (để lưu kho]; hộp bằng nhựa dùng đê đựng (bao gồm hộp với ngăn kéo).  

 
Nhóm 21: Giá để bàn chải đánh răng, chậu giặt; thùng rác, rổ dùng trong gia đình; giỏ 
đựng bánh mỳ trong gia đình, khay dùng trong gia đình; giỏ đồ dùng khi đi dã ngoại; giá 
dỡ dao trên bàn ăn; đồ để chứa dựng thức ăn; rổ (giỏ) sử dụng trong bếp/phòng tắm.  
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(210) 4-2012-22957 (220) 12.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất thương 
mại Hương Khánh  (VN) 
52/23 đường số 8, phường Bình Hưng 
Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa, đồ uống làm từ sữa (sữa là chủ yếu). 
 
 

(210) 4-2012-22971 (220) 12.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Văn Phòng Luật Sư A Hòa  (VN) 
181/3 Cách Mạng Tháng Tám, phường 5, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Nghiên cứu thị trường; tư vấn quản lý kinh doanh; thông tin về thương mại; 
dịch vụ sao chụp; cung ứng lao động; kiểm toán và kiểm kê, cụ thể là kiểm toán và kiểm 
kê tài sản sở hữu trí tuệ.  

 

Nhóm 36: Tư vấn đầu tư; đầu tư vốn; dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến tài chính 
và đầu tư; định giá tài sản sở hữu trí tuệ.  

 

Nhóm 41: Dịch thuật; phiên dịch (thông ngôn); tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề; 
tổ chức và điều khiển hội thảo [tập huấn] 

 

Nhóm 45: Tư vấn pháp lý; dịch vụ pháp lý; đại diện pháp lý theo uỷ quyền của khách 
hàng; dịch vụ tranh tụng; dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp và quyền tác giả; cung cấp 
thông tin liên quan đến sở hữu trí tuệ.  

 
 

(210) 4-2012-22972 (220) 12.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A25.3.3; 18.3.23; 25.1.6 (540) 

  

(731) Văn phòng luật sư A Hòa  (VN) 
181/3 Cách Mạng Tháng Tám, phường 5, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Nghiên cứu thị trường; tư vấn quản lý kinh doanh; thông tin về thương mại; 
dịch vụ sao chụp; cung ứng lao động; kiểm toán và kiểm kê, cụ thể là kiểm toán và kiểm 
kê tài sản sở hữu trí tuệ. 

 

Nhóm 36: Tư vấn đầu tư; đầu tư vốn; dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến tài chính 
và đầu tư; định giá tài sản sở hữu trí tuệ. 

 

Nhóm 41: Dịch thuật; phiên dịch (thông ngôn); tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề; 
tổ chức và điều khiển hội thảo [tập huấn]. 

 

Nhóm 45: Tư vấn pháp lý; dịch vụ pháp lý; đại diện pháp lý theo uỷ quyền của khách 
hàng; dịch vụ tranh tụng; dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp và quyền tác giả; cung cấp 
thông tin liên quan đến sở hữu trí tuệ. 
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(210) 4-2012-22980 (220) 12.10.2012 
 (441) 25.01.2013 

(531) A5.1.5; 1.17.11; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, trắng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH chè Trường 
Thịnh Việt Nam  (VN) 
57 Đinh Lễ, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm được chế biến từ chè búp.  
 
 

(210) 4-2012-23010 (220) 15.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A1.1.10; A26.11.8; 26.11.3 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng và phát triển đô thị 
Hồng Hà   (VN) 
Tầng 1 & 2 nhà N03 khu Đô thị mới, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: gạch ốp lát ceramic.  
 
 

(210) 4-2012-23011 (220) 15.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.3.1; A1.1.10; A26.11.8 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng và phát triển đô thị 
Hồng Hà  (VN) 
Tầng 1 & 2 nhà N03 khu Đô thị mới, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: gạch ốp lát ceramic.  
 
 

(210) 4-2012-23012 (220) 15.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(591) Đỏ, đen (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng và phát triển đô thị 
Hồng Hà   (VN) 
Tầng 1 & 2 nhà N03 khu đô thị mới, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: gạch ốp lát ceramic. 
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(210) 4-2012-23035 (220) 15.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A1.1.10; A1.1.5 (540) 

  

(731) Lê Mạnh Đức  (VN) 
Số 180 Tô Hiệu, phường Trại Cau, quận 
Lê Chân, thành phố Hải Phòng 

 

(511)   Nhóm 07: Động cơ dùng cho cửa cuốn.  
 

Nhóm 09: Bộ tích điện (bộ lưu điện); thiết bị cảm nhận vật cản (bổ cảm biến bằng điện); 
hộp điều khiển dùng để điều khiển đóng mở cửa và cửa cuốn. 

 
Nhóm 19: Cửa bằng nhựa; zoăng nhựa chống ồn (dùng cho cửa).  

 
 

(210) 4-2012-23037 (220) 15.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1; 21.3.1 
(731) TRANSATLANTIC HOLDINGS, INC.  

(US) 
80 Pine Street, New York, New York 
10005, USA 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ tái bảo hiểm; dịch vụ quản lý bảo hiểm. 
 
 

(210) 4-2012-23038 (220) 15.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) TRANSATLANTIC HOLDINGS, INC.  
(US) 
80 Pine Street, New York, New York 
10005, USA 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ tái bảo hiểm; dịch vụ quản lý bảo hiểm. 
 
 

(210) 4-2012-23043 (220) 15.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) GROUPE LACTALIS   (FR) 
10, Rue Adolphe Beck 53000 LAVAL, 
FRANCE  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 31: Động vật sống; rau và quả tươi; hạt giống thực vật; cây trồng và hoa tự nhiên; 
thức ăn cho động vật; mạch nha; thức ăn cho gia súc.  
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(210) 4-2012-23066 (220) 15.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
xuất nhập khẩu Trường Việt  
(VN) 
89B, đường số 3, phường Tân Kiểng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị điện (chổi quét nhà đa năng, máy khoan, máy phun sơn, máy 

làm kem, máy phun sương, máy sinh tố đa năng, máy xay đậu nành, máy xay công 
nghiệp, máy mài dao, thiết bị chăm sóc sức khoẻ, thiết bị y tế); mua bán hàng điện tử 
(máy tính bảng, máy DVD); mua bán hàng điện gia dụng (quạt máy, bếp hồng ngoại, 
chảo nướng, nồi nướng, đèn sạc, nồi áp suất, bàn ủi hơi nước, máy làm giá đỗ); mua bán 
vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng; mua bán thiết bị linh kiện điện tử, viễn thông như: 
máy mát xa, máy tập thể dục, thiết bị tập thể dục, máy làm kem, bếp điện, máy hút chân 
không.  

 
 

(210) 4-2012-23067 (220) 15.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
xuất nhập khẩu Trường Việt  
(VN) 
89B, đường số 3, phường Tân Kiểng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị điện (chổi quét nhà đa năng, máy khoan, máy phun sơn, máy 

làm kem, máy phun sương, máy sinh tố đa năng, máy xay đậu nành, máy xay công 
nghiệp, máy mài dao, thiết bị chăm sóc sức khoẻ, thiết bị y tế); mua bán hàng điện tử 
(máy tính bảng, máy DVD); mua bán hàng điện gia dụng (quạt máy, bếp hồng ngoại, 
chảo nướng, nồi nướng, đèn sạc, nồi áp suất, bàn ủi hơi nước, máy làm giá đỗ); mua bán 
vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng; mua bán thiết bị linh kiện điện tử, viễn thông như: 
máy mát xa, máy tập thể dục, thiết bị tập thể dục, máy làm kem, bếp điện, máy hút chân 
không.  

 
 

(210) 4-2012-23068 (220) 15.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
xuất nhập khẩu Trường Việt  
(VN) 
89B, đường số 3, phường Tân Kiểng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh    

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị điện (chổi quét nhà đa năng, máy khoan, máy phun sơn, máy 

làm kem, máy phun sương, máy sinh tố đa năng, máy xay đậu nành, máy xay công 
nghiệp, máy mài dao, thiết bị chăm sóc sức khoẻ, thiết bị y tế); mua bán hàng điện tử (máy 
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tính bảng, máy DVD); mua bán hàng điện gia dụng (quạt máy, bếp hồng ngoại, chảo 
nướng, nồi nướng, đèn sạc, nồi áp suất, bàn ủi hơi nước, máy làm giá đỗ); mua bán vật liệu, 
thiết bị lắp đặt trong xây dựng; mua bán thiết bị linh kiện điện tử, viễn thông như: máy mát 
xa, máy tập thể dục, thiết bị tập thể dục, máy làm kem, bếp điện, máy hút chân không.  

 
 

(210) 4-2012-23070 (220) 15.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) PT. PERINDUSTRIAN BAPAK 
DJENGGOT  (ID) 
Jalan YOS SUDARSO No. 147, 
Kelurahan Kebon Besar, Kecamatan 
Batu Ceper, Tangerang, Indonesia  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Bia, các loại bia, đồ uống làm từ nước ép trái cây, nước uống có gaz; đồ uống 

hỗn hợp (không có cồn), đồ uống truyền thông có lợi cho sức khỏe, không dùng cho mục 
đích y tế; đồ uống có chứa chiết xuất từ trái cây không có cồn; nước khoáng (đồ uống), xi 
rô dùng cho đồ uống; nước chanh. 

 
Nhóm 33: Rượu vang; đồ uống có cồn, trừ bia; rượu mùi; rượu arac; rượu bran-đi (rượu 
mạnh), rượu sa-kê; rượu uý-ki, rượu cô-nhắc; rượu vốt-ka; rượu gin; rượu làm từ gạo nếp 
đen lên men và không pha. 

 
 

(210) 4-2012-23075 (220) 15.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(591) Đỏ, vàng 
(731) Nguyễn Thị Mỹ Phụng   (VN) 

31/9E đường Huỳnh Thiên Lộc, phường 
Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 29: Chả lụa, thịt nguội; nem chua; ruốc (chà bông); giò thủ; pa tê.  
 

Nhóm 30: Bánh mì; bánh ngọt; bánh mặn; bánh bao, bánh giò.  
 
 

(210) 4-2012-23078 (220) 15.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2; A26.11.8; A26.4.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Quốc Hưng  (VN) 
Số 83, tổ 42, phường Hoàng Văn Thụ, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 16: Bao bì làm từ giấy và các tông, bao bì làm từ chất! dẻo dùng để bao gói.  
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Nhóm 30: Bột canh, bột ngọt, đường, muối ăn, dấm, nước sốt, chất làm mềm thịt dùng 
trong gia đình, bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc, bánh mỳ, bánh ngọt, kẹo các loại, mật 
ong, mỳ ăn liền, phở ăn liền, cháo ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền. 

 
Nhóm 40: In bao bì, mạ chữ; in tranh ảnh. 

 
 

(210) 4-2012-23080 (220) 15.10.2012 
 (441) 25.01.2013 

(531) 1.15.15; 1.15.14; 25.7.25; A5.5.22 
(591) Hồng, trắng 
(731) BHN CO., LTD.  (JP) 

1-16 Kanda-nishiki-cho, Chiyoda-ku, 
Tokyo 101-0054 Japan. 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 32: Nước uống có ga có chứa phân tử cô-la-gen; nước giải khát có chứa phân tử cô-

la-gen; đồ uống không cồn có chứa phân tử cô-la-gen; nước ép trái cây có chứa phân tử 
cô-la-gen; nước ép rau củ có chứa phân tử cô-la-gen; đồ uống là chất lỏng giống nước còn 
lại sau khi sữa chua đã đông lại có chứa phân tử cô-la-gen; chế phẩm dùng để làm đồ 
uống có chứa phân tử cô-la-gen. 

 
 

(210) 4-2012-23082 (220) 15.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) SHENZHEN UPEKLIGHTING 
OPTOELECTRONIC CO., LTD.   (CN) 
Building B5, Yingzhan Industrial Park, 
Longtian Community, Kengzi Road, 
Pingshan District, Shenzhen, China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn; đèn pha bỏ túi; thiết bị chiếu sáng cho xe cộ; hệ thống chiếu sáng và thiết 

bị chiếu sáng; tủ lạnh; bộ thu năng lượng mặt trời [sưởi ấm, đốt nóng]. 
 
 

(210) 4-2012-23087 (220) 16.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.6; A26.4.24; 26.13.25 
(591) Đen, trắng, xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Đinh Thanh Mai   (VN) 
Phòng 916 nhà CT7B khu đô thị Văn 
Quán - Yên Phúc, phường Phúc La, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Bộ ngắt mạch điện; bộ pin anot; dụng cụ đo điện; thiết bị điều chỉnh điện; tủ 

phân phối điện; vật nối điện. 
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Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm điện tử, điện lạnh, điện dân dụng, hàng tiêu dùng cụ thể 
là bộ ngắt mạch điện, bộ pin anot, dụng cụ đo điện, thiết bị điều chỉnh điện, tủ phân phối 
điện, vật nối điện. 

 
 

(210) 4-2012-23094 (220) 16.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.5.1; A26.11.12; A26.3.5 
(591) Đỏ, trắng, vàng, xanh, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dịch vụ xây dựng thương mại 
Sơn Kim  (VN) 
594 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 19: Lớp quét tường chống thấm dùng cho xây dựng, trừ sơn; lớp ốp tường, lớp che 

ngoài, lớp bao ngoài, lớp lót tường chống thấm dùng cho xây dựng (không bằng kim loại, 
trừ sơn).  

 

(210) 4-2012-23095 (220) 16.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dịch vụ xây dựng thương mại 
Sơn Kim  (VN) 
594 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 19: Lớp quét tường chống thấm dùng cho xây dựng, trừ sơn; lớp ốp tường, lớp che 

ngoài, lớp bao ngoài, lớp lót tường chống thấm dùng cho xây dựng (không bằng kim loại, 
trừ sơn).  

 
 

(210) 4-2012-23102 (220) 16.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) OAK VALLEY ESTATES 

(PROPRIETARY) LIMITED   (US) 
Elgin, Western Cape, Republic of South 
Africa  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  
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(210) 4-2012-23115 (220) 16.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.3 
(591) Trắng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần đầu tư sản 

xuất á Châu  (VN) 
Số 98 phố Hào Nam, phường ¤ Chợ 
Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2012-23119 (220) 16.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Hi 
Tiên  (VN) 
387-389 Hai Bà Trưng, phường 8, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà, công viên vui chơi giải trí, dịch vụ 
giải trí, cung cấp dịch vụ hát karaoke, dịch vụ phòng thu âm, lập kế hoạch cho buổi tiệc 
[giải trí]. 

 
 

(210) 4-2012-23124 (220) 16.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(300) 2012 0517 17.04.2012 AZ 

(731) BRITISH AMERICAN TOBACCO 
(BRANDS) LIMITED   (GB) 
Globe House, 4 Temple Place, London, 
WC2R 2PG, United Kingdom  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD)
 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; các sản phẩm thuốc lá cụ thể là thuốc lá để hút, thuốc 
lá sợi, thuốc lá để nhai, thuốc lá cuốn từ lá thuốc lá, thuốc lá để hít; vật dụng cho người 
hút thuốc cụ thể là hộp đựng thuốc lá không bằng kim loại quý, gạt tàn thuốc lá không 
bằng kim loại quý, tẩu hút thuốc lá không bằng kim loại quý; bật lửa dùng cho người hút 
thuốc lá, diêm. 

 
 

(210) 4-2012-23140 (220) 16.10.2012 
 (441) 25.01.2013 

(531) 24.1.1; A1.1.10 
(731) TYSON FRESH MEATS, INC.   (US) 

2200 Don Tyson Parkway, Springdale, 
AR 72762, United Sates of America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 29: Thịt bò. 
 
 

(210) 4-2012-23142 (220) 16.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Lê Ngọc Bích  (VN) 
33/3A Nguyễn Thái Sơn, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; sữa tắm.  
 
 

(210) 4-2012-23167 (220) 16.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) MTM CO., LTD   (KR) 
811 Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul, 
Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm); chế phẩm mỹ phẩm để 
chăm sóc da; nước hoa; sản phẩm mỹ phẩm dùng cho mặt và cơ thể, cụ thể là mặt nạ làm 
đẹp, phấn trang điểm, chế phẩm tẩy trang, kem làm trắng da, chế phẩm mỹ phẩm để tắm; 
nước sơn móng dùng cho mục đích mỹ phẩm; xà phòng vệ sinh dạng bánh.  

 
 

(210) 4-2012-23170 (220) 16.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A1.1.10; A25.1.10; A26.4.6 
(591) Xanh biển đậm, xanh biển nhạt, xanh 

trời, đỏ, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Cơ sở sản xuất Cà phê Hoàng 
Nam  (VN) 
724 khu phố 6, phường 9, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 
 

(210) 4-2012-23175 (220) 16.10.2012 
 (441) 25.01.2013 

(531) 5.5.19; A5.5.21; A1.1.10 
(591) Đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Thái Hoa TH   (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 21: Bộ bát đĩa; hộp đựng bằng nhựa (dùng cho mục đích gia dụng); ly.  
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(210) 4-2012-23190 (220) 16.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A25.3.3 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương, xanh 

dương nhạt, trắng 
(731) AEON KABUSHIKI KAISHA (also 

trading as AEON Co., Ltd.)    (JP) 
1-5-1 Nakase, Mihama-ku, Chiba-city, 
Chiba 261-8515, Japan   

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo kiểu phương Tây; áo choàng ngoài; trang phục dùng trong các lễ hội 
hóa trang; quần áo thể thao; áo len dài tay; áo sơ mi; quần áo ngủ; quần áo lót; bộ quần áo 
tắm; mũ tắm; quần áo kiểu Nhật Bản; tạp dề [trang phục]; vật bảo vệ cổ áo; bít tất ngắn 
cổ; ghệt; khăn choàng vai và khăn choàng đầu cho phụ nữ bằng lông thú; khăn dài quàng 
cổ (scarves); tất đi chân tabi (tất truyền thống của người Nhật Bản); bao để bọc tất đi chân 
tabi khi không dùng; găng tay [quần áo]; quần hai ống cho em bé [trang phục]; cà vạt; 
khăn quàng cổ loại nhỏ (neckerehiefs); khăn rằn quàng cổ; tất giữ ấm cho phần mắt cá 
của chân; khăn quàng giữ ấm cho cổ [trang phục] ; mũ che tai [trang phục] ; đồ đội đầu; 
mũ trùm đầu [trang phục]; nón làm bằng cây lách; mũ đội đầu khi ngủ; mũ đội đầu; nịt bít 
tất; dây nịt để kéo giữ tất chân ngắn cổ; dây đeo quân; cổ tay áo và dải băng quấn quanh 
cổ tay [trang phục]; dải băng buộc đầu [trang phục]; thắt lưng [trang phục]; đồ đi chân; 
giày; miếng đệm gót dùng cho đồ đi chân; bộ phận chống trượt dùng cho đồ đi chân; mũi 
giày; diềm bao quanh mũi cho đồ đi chân; mũi giây dép; đế cho đồ đi chân; nẹp kim loại 
dùng cho giày; guốc gỗ; dép; dép đi trong nhà; giày thể thao.   

 

Nhóm 35: Dịch vụ siêu thị bán lẻ quần áo, quần áo thể thao, giày dép, đồ đi chân, mũ, đồ 
đội đầu, dụng cụ và phụ kiện thể thao; tư vấn nghiệp vụ thương mại; nghiên cứu và khảo 
sát thị trường; cung cấp thông tin kinh doanh và thương mại; dịch vụ xuất nhập khẩu; sao 
chụp tài liệu; quản lý và quản trị kinh doanh; quản lý kinh doanh trung tâm mua sắm; 
quản lý kinh doanh siêu thị bán hàng, cửa hàng bách hóa và các cửa hiệu bán lẻ; cho thuê 
máy và thiết bị văn phòng [trừ máy fax và máy vi tính]; biên tập quảng cáo để sử dụng 
làm trang web trên mạng máy tính toàn cầu (internet); phổ biến và phân phát quảng cáo 
cho người khác thông qua mạng viễn thông điện tử trực tuyến; dịch vụ mua sắm tại nhà 
các loại hàng hóa là quần áo, quần áo thể thao, giày dép, đồ đi chân, mũ, đồ đội đầu, dụng 
vụ và phụ kiện thể thao thông qua mạng máy tính toàn cầu; bán đấu giá; phân tích giá 
thành; cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng cho người khác; phân 
phát hàng mẫu; dịch vụ siêu thị bán lẻ trực tuyến quần áo, quần áo thể thao, giày dép, đồ 
đi chân, mũ, đồ đội đầu, dụng cụ và phụ kiện thể thao; cửa hàng bách hóa bán lẻ quần áo, 
quần áo thế thao, giày dép, đồ đi chân, mũ, đồ đội đầu, dụng vụ và phụ kiện thể thao; cửa 
hàng bách hóa bán lẻ trực tuyến quần áo, quần áo thể thao, giày dép, đồ đi chân, mũ, đồ 
đội đầu, dụng cụ và phụ kiện thể thao; dịch vụ đặt mua hàng trực tuyến bằng máy), tính 
đối với hàng hóa tổng hợp thông thường vâ hàng hóa tiêu dùng tông hợp thông thường, 
quần áo, quần áo thể thao, giày dép, đồ đi chân, mũ, đồ đội đầu, dụng cụ và phụ kiện thể 
thao; cung cấp chỉ dẫn quảng cáo trực tuyến có thể tra cứu được đối với hàng hóa và dịch 
vụ của những nhà bán hàng trực tuyến khác; xử lý và quản lý dữ liệu máy tính bao gồm 
biên tập và hệ thống hóa thông tin vào hệ thống dữ liệu máy tính; biên tập và cho thuê 
danh sách địa chỉ gửi thư quảng cáo; khảo sát và điều tra kinh doanh thương mại; tất cả 
thuộc nhóm 35.  
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(210) 4-2012-23195 (220) 17.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2; 1.15.3 
(591) Xanh lá cây, xanh dương đậm, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Xuất nhập khẩu, Du lịch và 
Đầu tư Hồ Gươm   (VN) 
125 Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Còng tay số 8; còng chân.  
 

Nhóm 08: Gậy điện (dùng để tự vệ); gậy sắt 3 khúc (dùng để tự vệ).  
 

Nhóm 09: Máy dò kim loại; áo giáp chống đạn, chống đâm; mũ chống đạn, mũ bảo hiểm 
cảnh sát; lá chắn chống đạn, chống bạo động; gậy chỉ dẫn giao thông.  

 

Nhóm 11: Đèn pin nghiệp vụ.  
 

Nhóm 13: Súng bắn điện đa năng, bình xịt hơi cay.  
 
 

(210) 4-2012-23199 (220) 17.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần trang trí 
nội thất X2  (VN) 
Phòng 5, lầu 7, tòa nhà A&B, 76 Lê Lai, 
phường Bến Thành, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất. 
 
 

(210) 4-2012-23203 (220) 17.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A16.1.5 
(591) Xanh dương 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Mạng Quảng 
cáo Thông minh  (VN) 
Số 46, phố Vương Thừa Vũ, phường 
Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; hệ thống hóa thông 
tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; quảng cáo qua thư; quản lý tư liệu bằng máy tính; bố trí, 
sắp đặt cho mục đích quảng cáo, phác thảo cách trình bày trên các tài liệu cho mục đích 
quảng cáo, dịch vụ market cho mục đích quảng cáo; dịch vụ tiếp thị qua điện thoại.  

 

Nhóm 38: Dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông: cung cấp dịch vụ kết nối viễn 
thông như GPRS, 3G, GSM để có thể chơi game, tải nhạc chờ, nhạc chuông, xem kết quả 
xổ số. 
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Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục, giảng dạy, dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng 
máy tính. 

 

Nhóm 42: Lập trình máy tính. 
 
 

(210) 4-2012-23211 (220) 17.10.2012 
 (441) 25.01.2013 

(531) 1.3.1; A5.3.15; A5.5.20 
(591) Trắng, vàng, xanh, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
DSTA Việt Nam  (VN) 
Thôn Triều Khúc, xã Tân Triều, Thanh 
Trì, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Bạc (bộ phận của máy khoan); bạc (bộ phận của máy công nghiệp).  
 

Nhóm 40: Gia công: bạc lót, bạc đỡ, bạc trượt (bộ phận máy móc).  
 
 

(210) 4-2012-23212 (220) 17.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.5.20; A3.7.24; 26.1.1; A5.5.21 
(591) Nâu, vàng, trắng 
(731) Lương Thị Hồng Yến   (VN) 

35B Nguyễn Hữu Huân, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 30: Xôi; bánh mì; phở; bún; cơm.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2012-23213 (220) 17.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 24.9.1; A1.1.10 
(591) Trắng, xanh da trời, da cam 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần cửa sổ nhựa 
Crown  (VN) 
Số 45, hẻm 376/14/3 đường Bưởi, 
phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Chốt cửa; then khóa; tay nắm cửa; bản lề; ngưỡng cửa; khuôn cửa; khung bao 
cửa; nẹp cửa; ngưỡng cửa, tất cả bằng kim loại. 

 

Nhóm 19: Khuôn cửa; khung bao cửa; nẹp cửa; vách ngăn; ngưỡng cửa tất cả bằng nhựa. 
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(210) 4-2012-23214 (220) 17.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ sẫm, trắng, vàng, nâu, đen 

(540) 

  

(731) Phùng Chí Thông  (VN) 
370 Tân Phước, phường 7, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn phụ tung xe máy; bán buôn phụ tùng xe ô tô.  
 
 

(210) 4-2012-23215 (220) 17.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(591) Xanh lá, xanh đậm 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xây dựng Tân 
Hưng Phát   (VN) 
92D/58C Hậu Giang, phường 6, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng; xi măng; thạch cao; bê tông; đất sét nung.  
 

Nhóm 35: Bán buôn vật liệu xây dựng; bán buôn hóa chất; bán buôn thiết bị và linh kiện 
điện tử; bán buôn hàng kim khí điện máy; bán buôn máy móc ngành công nghiệp; bán 
buôn vải. 

 
 

(210) 4-2012-23216 (220) 17.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.3.1; 25.1.25 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần kiến trúc & 
xây dựng ART HOME  (VN) 
Số 10 Phan Phú Tiên, phường Cát Linh, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo thương mại (trên các phương tiện thông tin đại chúng như tivi, đài, 

báo, tạp chí, Internet, truyền thông mạng, maketting trực tuyến, dịch vụ đa phương tiện 
Multi-media); dịch vụ cung cấp thông tin trên Internet (nhằm mục đích quảng cáo, thương 
mại, mua bán hàng hóa); quan hệ công chúng; tư vấn trong tổ chức và quản lý doanh 
nghiệp.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế kiến trúc, thiết kế nội ngoại thất và thiết kế mỹ thuật; thiết kế 
trang trí nội thất.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 

 

 
880 

(210) 4-2012-23217 (220) 17.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(591) Đỏ, xanh lá đậm, đen (540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
sinh thái ánh Dương   (VN) 
Số 1, ngõ 121, phố Chùa Láng, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán máy lọc nước sử dụng công nghệ nano thông minh của Viện 
Hàn lâm khoa học Nga.  

 
 

(210) 4-2012-23218 (220) 17.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Shinpoong Daewoo   (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hoà 2, thành phố 
Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-23219 (220) 17.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A17.2.2; 5.7.3; 19.7.1; 5.5.4 
(591) Đen, trắng, vàng, xám 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Xuyến  (VN) 
Số 24B ngõ 37 phố Đại Đồng, phường 
Thanh Trì, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu (đồ uống có cồn). 
 
 

(210) 4-2012-23226 (220) 17.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH điện gia dụng 
Su Po   (VN) 
290 Thành Công, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng; máy nghiền, xay rau củ 
dùng điện cho mục đích gia dụng; máy băm thịt; máy bơm; máy hút bụi chân không; máy 
hút không khí; quạt gió dùng cho động cơ điện và động cơ.  
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Nhóm 08: Dao; bàn là điện; dụng cụ uốn tóc đốt nóng bằng điện, cụ thể là dụng cụ uốn 
tóc để cầm tay. 

 

Nhóm 09: Đầu đĩa; loa; bộ khuếch đại âm thanh; tivi. 
 

Nhóm 11: Nồi hấp (nồi áp suất sử dụng điện); ấm đun nước dùng điện; đèn điện; đèn pin 
bỏ túi dùng điện; lò vi sóng; lò nướng bánh bằng điện; thiết bị nấu nướng; máy sấy tóc; 
bình lọc nước; quạt điện dùng cho cá nhân; quạt gió (điều hòa không khí); bóng đèn điện; 
tủ lạnh; nồi cơm điện; bếp ga; bếp từ; bếp hồng ngoại. 

 

Nhóm 20: Hộp nhựa (hộp bao bì bằng chất dẻo).  
 

Nhóm 21: Vải để lau sàn nhà; bộ nồi nấu không dùng điện; chảo rán không dùng điện.  
 

Nhóm 35: Mua bán: máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng, máy nghiền, xay 
rau củ dùng điện cho mục đích gia dụng, máy băm thịt, máy bơm, máy hút bụi chân 
không, máy hút không khí, quạt gió dùng cho động cơ điện và động cơ, bàn là điện, dao, 
dụng cụ uốn tóc, đốt nóng bằng điện, đầu đĩa, loa, bộ khuếch đại âm thanh, tivi, nồi hấp 
(nồi áp suất sử dụng điện), ấm đun nước dùng điện, đèn điện, đèn pin bỏ túi dùng điện, lò 
vi sóng, lò nướng bánh bằng điện, thiết bị nấu nướng, máy sấy tóc, bình lọc nước, quạt 
điện dùng cho cá nhân, quạt gió (điều hòa không khí), bóng đèn điện, tủ lạnh, nồi cơm 
điện, bếp ga, bếp từ, bếp hồng ngoại, hộp nhựa (hộp bao bì bằng chất dẻo), vải để lau sàn 
nhà, bộ nồi nấu không dùng điện, chảo rán không dùng điện. 

 
 

(210) 4-2012-23230 (220) 17.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 3.7.17 
(591) Xám, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần cơ khí Tân 
Bình  (VN) 
584 Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; quán cafe; dịch vụ quán café.  
 
 

(210) 4-2012-23232 (220) 17.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
công nghệ và dược phẩm 
ZORRO   (VN) 
Thôn Thụy ứng, xã Hòa Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-23233 (220) 17.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Nguyễn Thị Hương Phấn   (VN) 
Số nhà 19, ngách 93/5, ngõ 93, phố Giáp 
Nhị, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-23234 (220) 17.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại và dược phẩm 
Hưng Việt   (VN) 
Phòng 10 nhà A1 tập thể Bắc Nghĩa Tân, 
tổ 34, phường Nghĩa Tân, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-23235 (220) 17.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
VINAMEDIC  (VN) 
Số 30, ngõ 179, phố Đội Cấn, phường 
Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc thú y, thuốc đông y, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực 
phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc. 

 
 

(210) 4-2012-23236 (220) 17.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
VINAMEDIC   (VN) 
Số 30, ngõ 179, phố Đội Cấn, phường 
Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 
trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử 
thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng 
dán y tế, vật tư y tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, 
nội soi và siêu âm; mua bán điện cự dán y tế, đệm chống loét; mua bán giường hỗ trợ 
bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, 
nước rửa chén; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, 
cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng nước giải khát, nước uống tinh 
khiết, bia, rượu. 

 
 

(210) 4-2012-23237 (220) 17.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

VINAMEDIC    (VN) 
Số 30, ngõ 179, phố Đội Cấn, phường 
Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử 
thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng 
dán y tế, vật tư y tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, 
nội soi và siêu âm; mua bán điện cự dán y tế, đệm chống loét; mua bán giường hỗ trợ 
bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, 
nước rửa chén; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, 
cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng nước giải khát, nước uống tinh 
khiết, bia, rượu. 

 
 

(210) 4-2012-23238 (220) 17.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại ARENPHAR  (VN) 
Số 51, ngách 207/77 phố Bùi Xương 
Trạch, phường Khương Đình, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-23239 (220) 17.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại Hoàng Thiên   (VN)
Số 8, ngõ 72/1/77 đường Nguyễn Trãi, 
phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-23250 (220) 17.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.9; 26.4.1 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần phát triển 
phần mềm và công nghệ Việt  
(VN) 
Số 8 Lê Quang Đạo, xã Mễ Trì, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị định vị toàn cầu; đồng hồ tính tiền trên xe tắc xi; máy in dùng với máy 

tính; thiết bị kiểm tra khí ga; thiết bị báo động.  
 

Nhóm 11: Bếp nấu; hệ thống và thiết bị nấu nướng.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; cập nhật phần 
mềm máy tính.  

 
 

(210) 4-2012-23251 (220) 17.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) SYNERGY PHARMA COMPANY 

LIMITED  (HK) 
Unit S, 1/F, Mau Lam Commercial 
Building, 16-18 Mau Lam Street, Jordan, 
Kowloon, Hong Kong 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-23252 (220) 17.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 2.1.21; A1.1.10; 26.4.2 
(591) Đỏ, vàng, xanh 
(731) Công ty TNHH Hải Hồng   (VN) 

Cầu Đầm, xã Dương Liễu, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước giải khát bằng trái cây [đồ uống]; chế phẩm để làm nước uống có gaz; đồ 

uống không có cồn; nước uống có gaz; đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể 
(không dùng cho mục đích y tế); nước uống khi ăn cơm. 

 
 

(210) 4-2012-23253 (220) 17.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 3.6.1; 2.9.4 
(591) Đỏ, xanh, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ELOVI Việt 
Nam  (VN) 
Khu CN Nam Phổ Yên, xã Thuận Thành, 
huyện Phổ Yên, tỉnhThái Nguyên 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa nước. 

 
 

(210) 4-2012-23254 (220) 17.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A25.3.13; 25.3.1 
(591) Vàng, xanh, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần ELOVI Việt 
Nam  (VN) 
Khu CN Nam Phổ Yên, xã Thuận Thành, 
huyện Phổ Yên,  tỉnh Thái Nguyên 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa chua, sữa bịch.  

 
 

(210) 4-2012-23257 (220) 17.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 1.15.15; 1.15.5 
(731) Nguyễn Minh Thắng   (VN) 

Số 43, ngõ 7, đường Phùng Hưng, 
phường Phúc La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 32: Nước [đồ uống]; nước khoáng [đồ uống]; đồ uống không cồn; nước uống có 
gaz; nước giải khát bằng trái cây [đồ uống]; nước sinh tố.  

 
 

(210) 4-2012-23258 (220) 17.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.2; A25.3.3; 26.1.5; 1.15.3; 26.4.9; 
2.9.14; 2.9.19; 2.1.1; 2.1.13 

(591) Đen, trắng, vàng, đỏ, xanh lá cây nhạt, 
xanh lá cây đậm, xanh coban, da cam 

(731) Công ty TNHH Việt Thắng  
(VN) 
Số nhà 398, đường Xương Giang, 
phường Ngô Quyền, thị xã Bắc Giang, 
tỉnh Bắc Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc diệt côn trùng, thuốc trừ sâu, thuốc diệt 

động vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt ốc bươu vàng.  
 
 

(210) 4-2012-23259 (220) 17.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.5.1 
(731) YUAN HUASHENG  (CN) 

No. 10, Shengxiang Village, Zhenwen 
Town, Wuchuan City, Guangdong 
Province, P.R.China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 12: Bánh xe ô tô; ổ trục bánh xe ô tô; lốp bánh xe; lốp xe ô tô; lốp xe đạp; túi dụng 

cụ để sửa chữa săm xe; vành cho bánh của xe cộ; bánh xe lửa; vành xe đạp; lốp máy bay.  
 
 

(210) 4-2012-23260 (220) 17.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) YUAN HUASHENG   (CN) 

No. 10, Shengxiang Village, Zhenwen 
Town, Wuchuan City, Guangdong 
Province, P.R.China  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 12: Bánh xe ô tô; ổ trục bánh xe ô tô; lốp bánh xe; lốp xe ô tô; lốp xe đạp; túi dụng 

cụ để sửa chữa săm xe; vành cho bánh của xe cộ; bánh xe lửa; vành xe đạp; lốp máy bay.  
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(210) 4-2012-23270 (220) 17.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.5.1; 26.4.1; A5.3.14; 2.1.1; 4.5.2; 
4.5.3 

(591) Đen, ghi, trắng, xanh 
(731) Công Ty TNHH Sản Xuất Và 

Thương Mại Tổng Hợp Việt My  
(VN) 
101/35 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; sữa tắm; nước hoa; xà phòng; chất tẩy rửa (không dùng 

trong công nghiệp). 
 
 

(210) 4-2012-23271 (220) 17.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.5.1; 26.4.1; 4.5.2; 4.5.3; A5.3.14; 
2.1.1 

(591) Đen, ghi, trắng, xanh 
(731) Công Ty TNHH Sản Xuất Và 

Thương Mại Tổng Hợp Việt My  
(VN) 
101/35 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội dầu; sữa tắm; nước hoa; xà phòng; chất tẩy rửa (không dùng 

trong công nghiệp). 
 
 

(210) 4-2012-23272 (220) 17.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 24.15.21; 26.3.23 
(591) Xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển kỹ 
thuật ứng dụng Thiện Minh  
(VN) 
29/10/4 đường số 11, phường 11, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn tem chống giả. 
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(210) 4-2012-23273 (220) 17.10.2012 
 (441) 25.01.2013 

(531) A26.11.12; A24.17.12; A24.17.13 
(591) Trắng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Trần Bá Thành Trung  (VN) 
Số A0410 Carina Plaza, phường 16, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ nhắn 
tin (vô tuyến, điện thoại hoặc các phương tiện liên lạc bằng điện tử khác); thông tin liên 
lạc bằng điện thoại di động; dịch vụ điện báo; dịch vụ điện thoại; truyền tin và ảnh có hỗ 
trợ của máy vi tính. 

 
 

(210) 4-2012-23274 (220) 17.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 24.13.1; A5.5.20; A5.5.21; 24.15.3 
(591) Hồng ngọc, trắng, xanh ngọc 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Bệnh Viện Hồng 
Ngọc  (VN) 
Số 55, phố Yên Ninh, phường Trúc Bạch, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ rải phân bón và các hóa chất nông nghiệp khác trên không và trên mặt 
đất; chăn nuôi động vật; chải lông cho động vật; dịch vụ nuôi trồng thủy sản; dịch vụ trị 
liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm; dịch vụ thụ tinh nhân tạo; phòng tắm kiểu Thổ Nhĩ Kỳ; 
phòng tắm công cộng cho mục đích vệ sinh; thẩm mỹ viện; dịch vụ ngân hàng máu; chữa 
bệnh bằng phương pháp nắn khớp xương; dịch vụ y tế tại bệnh viện; nhà dưỡng bệnh; 
chữa răng; thiết kế cảnh quan vườn hoa và công viên; dịch vụ diệt động vật có hại trong 
nông nghiệp; Nghề làm vườn và lâm nghiệp; cho thuê thiết bị trồng trọt;; cắm hoa; làm 
vườn; dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh; dịch vụ chải lông cho thú nuôi trong nhà; dịch vụ 
cấy tóc; thẩm mỹ viện tóc; chăm sóc sức khỏe; trung tâm chăm sóc sức khỏe; dịch vụ 
chữa bệnh bằng nước khoáng nóng; nhà nghỉ dưỡng bệnh; bệnh xá; dịch vụ là vườn; nhà 
tế bần; dịch vụ thụ tinh trong ống nghiệm; thiết kế cảnh quan vườn hoa và công viên; dịch 
vụ làm vườn hoa cây cảnh; chăm sóc bãi cỏ; dịch vụ sửa móng tay; xoa bóp; dịch vụ trợ 
giúp y tế; dịch vụ y tế tại bệnh viện; cho thuê thiết bị y tế; dịch vụ đỡ đẻ, bệnh xá; phòng 
khám y tế; dịch vụ khu an dưỡng liên quan đến dịch vụ y tế; dịch vụ đưa người đi khám 
chữa bệnh tại nước ngoài.  

 
 

(210) 4-2012-23275 (220) 17.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 24.13.1; 24.15.3 
(591) Hồng ngọc, da cam, trắng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hồng Ngọc  (VN)
Số 14 Lương Văn Can, phường Hàng 
Đào, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Phòng nhà đất (khách sạn, nhà trọ); cho thuê chỗ tạm thời; đặt chỗ (giữ chỗ) 
tạm thời; chuồng nhốt trọ cho súc vật; dịch vụ quầy bar; đặt chỗ (giữ chỗ) ở trọ; nhà trọ; 
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cho thuê nhà có thể di chuyển; dịch vụ quán cafe; quán cà phê tự phục vụ; dịch vụ cắm 
trại ngày nghỉ (tạm trú); cung cấp phương tiện (đất) cắm trại; căng tin; dịch vụ cung cấp 
thức ăn đồ uống; dịch vụ nhà trẻ ban ngày; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ (tạm trú); nhà nghỉ 
hưu cho những người cao tuổi; nhà nghỉ (du lịch); đặt chỗ khách sạn; dịch vụ khách sạn; 
nhà trọ; khách sạn cạnh đường cho khách có ô tô; cung cấp phương tiện (đất) cắm trại; 
cho thuê ghế bàn đồ thủy tinh; cho thuê phòng họp; cho thuê chỗ tạm thời; cho thuê lều; 
cho thuê nhà có thể di chuyển; đặt chỗ (giữ chỗ) chỗ ở tạm thời; nhà hàng ăn uống; quán 
ăn tự phục vụ; nhà an dưỡng cho những người cao tuổi; quán ăn tự phục vụ; quán rượu 
nhỏ; nhà nghỉ du lịch. 

 
 

(210) 4-2012-23276 (220) 17.10.2012 
 (441) 25.01.2013 

(531) 4.3.3; A5.1.5; A6.3.5 
(591) Đỏ, xanh dương, vàng, xanh lá cây, xanh 

đọt chuối non, trắng 

(540) 

  

(731) Lê Văn Tuân   (VN) 
Xóm 2, thôn Thượng, xã Võ Ninh, huyện 
Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình  

 

(511)   Nhóm 05: Rượu thuốc.  
 
 

(210) 4-2012-23277 (220) 17.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1; A26.11.12 
(591) Xanh lá đậm 

(540) 

  

(731) Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 
Thương Mại Dịch Vụ Khiết 
Nguyên  (VN) 
R12 đường Ba Vì, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

(210) 4-2012-23278 (220) 17.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) ETIKA BRANDS PTE LTD   (SG) 
Sgx Centre 2, #17-01, 4 Shenton Way, 
Singapore 068807  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa đặc có đường; sữa đặc có đường dạng đóng hộp; sữa nguyên kem; sữa 
nguyên kem dùng làm đồ uống; sữa có bổ sung vitamin (không dùng cho mục đích y tế); 
sữa đặc không đường; sữa đặc không đường đóng hộp; sữa nguyên kem không đường; sữa 
bột; sữa tươi tiệt trùng; sữa đã qua khử trùng; sữa đã được tiệt trùng; đồ uống có sữa 
(thành phần chủ yếu là sữa); đồ uống có chứa sữa chua (thành phần chủ yếu là sữa); sữa 
nguyên kem dùng làm đồ uống không chứa đường.  
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(210) 4-2012-23279 (220) 17.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
quốc tế ALPHA  (VN) 
Lô E13, 14 cụm công nghiệp đa nghề 
Đông Thọ, xã Đông Thọ, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh quy; bánh mỳ; sôcôla; đồ gia vị; bánh kẹo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo. 
 
 

(210) 4-2012-23281 (220) 17.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.2 
(591) Cam, đen 
(731) ESTRON INTERNATIONAL   (SG) 

141 Woodlands Industrial Park E 5, E-
Terrace, Singapore 757507  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 06: Cơ cấu đóng cửa bằng kim loại (không dùng điện); cơ cấu đóng cửa [không 
dùng điện]; cơ cấu mở cửa [không dùng điện]; lò xo giữ cửa đóng mở, không dùng điện; 
phụ kiện lắp ráp cửa ra vào bằng kim loại; tấm cửa bằng kim loại; tay nắm cửa bằng kim 
loại; cái chặn cửa bằng kim loại; bản lề cửa bằng kim loại; chi tiết bằng kim loại cho cửa 
sổ; then ổ khóa [không dùng điện] dùng cho cửa ra vào và cửa sổ; phụ kiện lắp ráp bằng 
kim loại cho cửa kính tăng bền và tấm kính; khung kim loại của các chi tiết cố định bằng 
kính dùng trong xây dựng; con lăn bằng kim loại của cửa trượt; cửa một cánh hoặc cửa 
nhiều cánh bằng kim loại; cửa xếp bằng kim loại; cửa trượt bằng kim loại; cửa quay bằng 
kim loại; cửa xoay bằng kim loại.  

 
 

(210) 4-2012-23287 (220) 18.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Đỗ Duy Hoàn  (VN) 
Số 7, hẻm 59/27, ngõ Chùa Liên Phái, 
phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị điều hoà không khí; thiết bị khử mùi không khí; vỉ nướng (thiết bị nấu 
nướng); thảm sưởi điện; tấm sưởi ấm; đệm sưởi (dạng tấm), chạy điện, không dùng cho 
mục đích y tế; thiết bị sưởi ấm, chạy điện; chăn điện, không dùng cho mục đích y tế, mÒn 
điện không dùng cho mục đích y tế; thiết bị sưởi ấm bằng nước nóng, hệ thống sưởi bằng 
nước nóng; tấm sưởi nóng, tấm sưởi. 

 

Nhóm 20: Đệm lót khí (không dùng cho mục đích y tế), đệm lót hơi (không dùng cho 
mục đích y tế); đệm khí (không dùng cho mục đích y tế), đệm hơi (không dùng cho mục 
đích y tế); gối hơi (không dùng cho mục đích y tế), gối khí (không dùng cho mục đích y 
tế); gối dài, gối ống, gối ôm; đệm, nệm; đệm lò xo. 
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Nhóm 22: Túi dùng để giặt hàng dệt kim; lông vũ dùng cho bộ đồ giường.  
 

Nhóm 24: Chăn; đồ bằng vải dùng cho giường; tấm trải phủ giường; vỏ nệm, vỏ đệm; 
chăn du lịch (chăn cuộn), chăn du lịch (cuốn thành cuộn); áo gối, vỏ gối; chăn in bằng 
vải, mÒn đắp bằng vải in; mÒn bông, chăn bông.  

 
Nhóm 25: Quần dài của trẻ em (trang phục); quần áo lót phụ nữ (bằng vải); quần ống túm 
(trang phục); quần áo, trang phục; áo choàng ngoài; quần đùi (quần áo), quần đùi (trang 
phục); áo váy; áo vét (quần áo), áo vét (trang phục); quần áo may sẵn; áo sơ mi; áo sơ mi 
ngắn tay; váy; váy liền quần; bộ quần áo; quần dài. 

 
 

(210) 4-2012-23290 (220) 18.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A25.7.21 
(591) Vàng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần BESTMIX  (VN)
Lô D1, đường D1&N3, KCN Nam Tân 
Uyên, xã Khánh Bình, huyện Tân Uyên, 
tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 01: Phụ gia, hóa chất dùng trong xây dựng.  
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu phụ gia, hóa chất dùng trong xây dựng.  
 
 

(210) 4-2012-23291 (220) 18.10.2012 
 (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2; 26.1.5; 26.13.1 
(591) Vàng, xanh lá, hồng, cam, xanh dương, đỏ

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh cá thể Hồ Kim 
Loan  (VN) 
Số 38/2, Hoà Bình, phường 7, thị xã Bạc 
Liêu, tỉnh Bạc Liêu 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần, áo, giầy, dép thể thao; mua bán đồ dùng, dụng cụ thể thao. 
 
 

(210) 4-2012-23294 (220) 18.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.5.20; 1.15.15 
(591) Xanh dương 
(731) IMAGINARIUS PTE LTD  (SG) 

158 Cecil ST., # 11-01 Singapore 069545

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm sạch, chế phẩm đánh bóng; xà phòng; nước hoa, tinh dầu; mỹ 

phẩm; nước xức tóc; kem đánh răng. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 

 

 
892 

Nhóm 05: Chế phẩm dược; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 
và chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh; thực phẩm chức 
năng dành cho người; cao dán; nguyên liệu băng bó; chất tẩy uế; chế phẩm diệt trừ sâu bọ 
gây hại; chất diệt nấm. 

 
 

(210) 4-2012-23295 (220) 18.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.3.23; 26.2.7; 26.13.25; A26.11.8 
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại Hoa Hải Thanh  
(VN) 
453 Kinh Dương Vương, phường An 
Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Mũ (nón) bảo hiểm.  

 
 

(210) 4-2012-23296 (220) 18.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 25.1.25; A5.5.20; A5.5.21 
(731) J-SWEETS CO., LIMITED  (HK) 

Workshop K, 8/F, Valiant Industrial 
Centre, 2-12 Au Pui Wan Street, Fotan, 
Shatin, N.T, Hong Kong 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà; ca cao; đường; gạo; bột sắn; bột cọ; chất thay thế cà phê; bột và sản 

phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mì; bánh; kẹo; kem ăn; mật ong; nước mật đường; men; bột 
nở; muối nấu ăn, tương mù tạt; dấm; nước xốt (gia vị); gia vị; đá lạnh. 

 
 

(210) 4-2012-23297 (220) 18.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.1; 26.4.4 
(591) Trắng, đỏ, xanh ngọc, vàng cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ Âu Phát  
(VN) 
1016 Quang Trung, phường 8, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 29: Thịt thú săn, hải sản, các sản phẩm hải sản, rau quả được bảo quản, rau quả 
được phơi khô, rau quả được nấu chín, nước quả nấu đông, mứt quả, xa lát, trứng, các sản 
phẩm làm từ sữa; dầu nấu ăn, các loại rau cải để ngâm, các sản phẩm được làm từ thịt, các 
sản phẩm làm từ gia cầm, các món ăn nhanh được chế trên cơ sơ khoai tây, thức ăn đã 
được chế biến và thức ăn đông lạnh. 

 
Nhóm 30: Cà phê chè, cacao, đường, gạo, bột sắn hột, bột cọ sagu (thu được từ vỏ xốp của 
một loại cây cọ), cà phê nhân tạo (các chất để thay thế cà phê), bột, bột mỳ, các sản phẩm 
làm từ ngũ cốc, bánh mỳ, bánh ngọt, bánh nướng, ổ bánh mỳ hoặc bánh mỳ nhỏ hình 
tròn, bánh quy, bánh ngọt, mứt, kẹo, kem, mật ong, men và bộ nở, muối để nấu, tương hạt 
cải, giấm, đồ gia vị, nước chấm, nước xốt, đồ hương liệu, dầu dấm để trộn sa lát, thức ăn 
nhanh, thức ăn được làm từ các sản phẩm thuộc nhóm này, bánh xăng đuých gà, bánh 
nướng gà. 

 
Nhóm 41: Nhà hàng ăn uống, tiệm cà phê hay quán rượu nơi có bán các bữa ăn nhẹ, tiệm 
cà phê, căng tin, cửa hàng bán các thức ăn nhanh, dịch vụ liên quan đến việc bán và phân 
phối thực phẩm và các món ăn nhẹ, dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống, dịch vụ cung 
cấp thực phẩm và đồ uống được tổ chức bởi nhà hàng thông qua mạng máy tính trực 
tuyến.  

 
 

(210) 4-2012-23298 (220) 18.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A24.17.11 
(731) IORA FASHION PTE LTD  (SG) 

No. 10Q Enterprise Road, Enterprise 10, 
Singapore 629841 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 
(511)   Nhóm 25: Thắt lưng [quần áo]; thắt lưng da [quần áo]; áo lót mặc ngoài (coocxê ngoài); 

áo choàng ngoài; bộ áo liền quần [quần áo]; áo thầy tu (áo cà sa); áo vét [quần áo]; quần 
bò [quần áo]; áo nịt len [quần áo]; áo sơ mi cộc tay chui đầu; hàng đan [quần áo]; ống 
quần (xà cạp) thuộc trang phục; quần áo mặc trong bằng vải lanh; áo khoác ngoài; quần 
lót; áo sợi đan chui đầu (áo pulove); quần áo may sẵn; lớp lót may sẵn [bộ phận của quần 
áo]; khăn quàng; phần trước của áo sơ mi (nhất là phần trước của sơ mi trắng đứng đắn có 
hồ cứng); cầu vai của áo sơ mi; áo sơ mi; khăn choàng vai; váy; áo va rơi [quần áo]; quần 
áo bó sát người; quần dài; áo gilê; áo lót; quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; dịch vụ bán lẻ trong lĩnh 
vực quần áo. phụ kiện quần áo, quần áo thiết kế, đồ đi chân và đồ đội đầu, trang sức, đồng 
hồ, kính mắt, đồ da, túi xách, ví và túi đựng, cung cấp dịch vụ quảng cáo và tiếp thị từ cơ 
sở dữ liệu máy tính trực tuyến; dịch vụ gom hàng giúp người tiêu dùng thuận tiện trong 
việc xem và mua các hàng hoá chung từ trang web trên mạng internet; dịch vụ thu gom 
hàng giúp người tiêu dùng thuận tiện trong việc xem và mua các hàng hoá chung từ trang 
web trên mạng internet; dịch vụ thu gom hàng giúp người tiêu dùng thuận tiện trong việc 
xem và mua quần áo, đồ phụ kiện và hàng hoá chung từ catalog bằng cách đặt hàng qua 
thư hay bằng các phương tiện viễn thông, chương trình khuyến khích mua hàng bằng thẻ 
khách hàng trung thành để xúc tiến dịch vụ bán lẻ các mặt hàng quần áo và phụ kiện thời 
trang và các mặt hàng tương tự. 
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(210) 4-2012-23299 (220) 18.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

 

(731) Lưu Đức Hiển  (VN) 
166 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để làm sạch; chế phẩm mài gỉ, đánh bóng; chế phẩm để bảo quản đồ 
da; chế phẩm dùng để đánh bóng; xi để đảnh bóng; chất tẩy vết bẩn; chế phẩm để đánh 
sạch gỉ; vải để đánh bóng; chế phẩm để làm nhẵn; chất tẩy vec ni; xi dùng cho đồ da; 
nước lau kính chắn gió. 

 
 

(210) 4-2012-23315 (220) 18.10.2012 
 (441) 25.01.2013 

(531) 2.3.1; A2.3.2; 2.7.10; 2.7.9 
(591) Hồng tím, xanh lá non 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Thế Giới Mẹ và Bé  (VN)
74/35 Vườn Lài, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế. 
 
 

(210) 4-2012-23330 (220) 18.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.1; 26.3.23 
(591) Xanh, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân cơ khí 
xây dựng Quang Vinh  (VN) 
Thôn Phong Nam, xã Hòa Châu, huyện 
Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 27: Chiếu, thảm. 
 
 

(210) 4-2012-23335 (220) 18.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) NOVARTIS AG  (CH) 
CH-4002, Basel, Switzerland  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy trang và chế phẩm làm sạch mí mắt.  
 

Nhóm 10: Kính hiển vi phẫu thuật dùng cho các quy trình phẫu thuật mắt và các bộ phận 
và phụ kiện của nó. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ thông tin trong lĩnh vực nhãn khoa được cung cấp trực tuyến thông qua 
mạng lưới truyền thông toàn cầu; cung cấp thông tin y tế trong lĩnh vực nhãn khoa. 
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(210) 4-2012-23336 (220) 18.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.2.3; 26.2.1; 26.4.1; A5.5.20 
(731) PAVEEMOL CO., LTD  (TH) 

33/22-31 Putpoo (Prachasongkhrow 8) 
Alley, Prachasongkhrow Road, Dindang 
Sub-district, Dindang District, Bangkok 
Metropolis, Thailand 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, mỹ phẩm chăm sóc da, mỹ phẩm trang điểm, kem chống nắng (chế 

phẩm mỹ phẩm), nước hoa hồng se khít lỗ chân lông, son môi, dầu gội đầu, sữa tắm, sữa 
rửa mặt.  

 
Nhóm 05: Dược phẩm, kem trị mụn (chế phẩm dược phẩm), kem chống nắng (thuốc mỡ 
trị rộp nắng); thực phẩm ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; 
khoáng chất và vitamin bổ sung cho thực phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-23337 (220) 18.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.5.21; 5.5.19; 5.5.4 
(731) PAVEEMOL CO., LTD  (TH) 

33/22-31 Putpoo (Prachasongkhrow 8) 
Alley, Prachasongkhrow Road, Dindang 
Sub-district, Dindang District, Bangkok 
Metropolis, Thailand  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem chăm sóc gót chân (không phải dược phẩm); mỹ phẩm chăm 

sóc da, chăm sóc cơ thể, chăm sóc tóc; kem ủ chăm sóc tóc.  
 
 

(210) 4-2012-23338 (220) 18.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.2; 26.1.1 
(731) PAVEEMOL CO., LTD  (TH) 

33/22-31 Putpoo (Prachasongkhrow 8) 
Alley, Prachasongkhrow Road, Dindang 
Sub-district, Dindang District, Bangkok 
Metropolis, Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chất khử mùi dùng cho cá nhân; kem cạo râu; sữa rửa mặt; dầu gội 

đầu; nước hoa. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 

 

 
896 

(210) 4-2012-23352 (220) 18.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm á Châu  (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; bột bả trát tường (ma-tít); gạch ngói bằng đất 
nung; vữa lỏng để trát kẽ hở ở tường; vật liệu chống thấm cho công trình xây dựng.  

 
 

(210) 4-2012-23357 (220) 18.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm á Châu   (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 26: Hoa giả; khóa kéo cho túi; khuy cúc (quần áo); khóa cài thắt lưng, không bằng 
kim loại quý (phụ tùng của trang phục); dải ren đăng ten để viền; đồ trang trí tóc.  

 
 

(210) 4-2012-23375 (220) 18.10.2012 
 (441) 25.01.2013 

(531) A5.3.13; A5.3.14 
(731) AMERICAN NATURALS, INC.  (US) 

5455 S. Fort Apache Road, Ste. 108-37, 
Las Vegas, NV 89148, United States 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng được làm từ cây cỏ dùng trong mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2012-23377 (220) 18.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) AMERICAN NATURALS, INC.  (US) 
5455 S. Fort Apache Road, Ste. 108-37, 
Las Vegas, NV 89148, United States  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng được làm từ cây cỏ dùng trong mục đích y tế.  
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(210) 4-2012-23384 (220) 18.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 3.7.23 
(731) DC COMICS  (US) 

1700 Broadway, New York, New York 
10019, U.S.A. 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 
(511)   Nhóm 09: Phim điện ảnh đã lộ sáng có nội dung phim hài, kịch, phim hành động, phim 

phiêu lưu mạo hiểm và/hoặc hoạt hình; phim điện ảnh đã lộ sáng để phát trên truyền hình 
có nội dung phim hài, kịch, phim hành động, phim phiêu lưu mạo hiểm và/hoặc hoạt hình; 
đĩa nghe nhìn, và đĩa DVD có nội dung âm nhạc, phim hài, kịch, phim hành động, phim 
phiêu lưu mạo hiểm và/hoặc hoạt hình; chương trình phim điện ảnh và chương trình 
truyền hình có thể tải xuống có nội dung phim hài, kịch, phim hành động, phim phiêu lưu 
mạo hiểm và/hoặc hoạt hình; nhật ký điện tử; miếng đệm di chuyển con chuột máy tính; 
ấn phẩm điện tử (có thể tải xuống); phần mềm máy tính tương tác [ghi sẵn hoặc có thể tải 
xuống]; chương trình trò chơi viđêô và chương trình trò chơi máy tính [ghi sẵn hoặc có 
thể tải xuống]; phần mềm trò chơi máy tính tương tác [ghi sẵn hoặc có thể tải xuống]; 
phần mềm trò chơi máy tính [ghi sẵn hoặc có thể tải xuống] dùng cho điện thoại di động 
và điện thoại sử dụng vùng phủ sóng chia ô; chương trình trò chơi máy tính có thể tải 
xuống; nhạc chuông, đoạn (clip) phim, nhạc và trò chơi điện tử [chương trình] có thể tải 
xuống qua mạng Internet và các thiết bị không dây; thiết bị điều khiển dùng với đầu thu 
truyền hình; nam châm trang trí; kính râm, kính mắt và hộp đựng các loại kính trên; vỏ 
điện thoại sử dụng vùng phủ sóng chia ô và vỏ che mặt điện thoại sử dụng vùng phủ sóng 
chia ô [phụ kiện điện thoại]; bộ phận và linh kiện cho tất cả các sản phẩm nói trên. 

 
Nhóm 28: Trò chơi và đồ chơi; đồ để chơi và đồ thể thao, bao gồm trò chơi và đồ chơi cụ 
thể là: các nhân vật hành động và phụ kiện đi kèm; đồ chơi bằng vải lông; thiết bị được 
bán thành bộ chơi trò chơi đánh bài; xe cộ đồ chơi; búp bê; đĩa bay đồ chơi; bộ trò chơi 
điện tử cầm tay; thiết bị chơi trò chơi được bán thành bộ để chơi cờ, chơi bài hay trò chơi 
với các tấm thẻ, trò chơi thao tác bằng tay, trò chơi trong nhà, trò chơi máy tính loại trong 
nhà, trò chơi mục tiêu hành động; máy chơi trò chơi có màn viđêô hiển thị đứng độc lập; 
trò chơi xếp hình và trò chơi đố thao tác bằng tay; bồn tắm trò chơi; đồ chơi cho người 
chơi cưỡi lên; ván trượt; giày trượt băng; đồ chơi phun nước, bóng, cụ thể là, bóng để chơi 
trên sân, bóng đá, bóng chày, bóng rổ, găng tay chơi bóng chày; phao bơi dùng để tiêu 
khiển; ván nổi dưới nước dùng cho tiêu khiển; ván lướt sóng, ván bơi dùng cho tiêu khiển; 
chân vịt để bơi; đồ chơi là đồ nướng và dụng cụ nấu ăn; ngân hàng đồ chơi; quả cầu tuyết 
đồ chơi; và đồ trang trí cây thông Nô en, không phải là đồ phát sáng và bánh kẹo; trò chơi 
có mái vòm chỉ dùng với đầu thu truyền hình; thiết bị trò chơi điện tử cầm tay. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, cụ thể là, dịch vụ dưới hình thức là phim dựng lại từ các bộ 
truyện để hiện thực hoá các bộ truyện đó, phim hài, kịch và/hoặc phim sân khấu điện ảnh 
hoạt hình; dịch vụ giải trí dưới hình thức là các chương trình phim dựng lại từ các bộ 
truyện để hiện thực hoá các bộ truyện đó, phim hài, kịch và/hoặc chương trình hoạt hình 
trên truyền hình; sản xuất phim dựng lại từ các bộ truyện để hiện thực hoá các bộ truyện 
đó, hài, kịch và/hoặc phim sân khấu điện ảnh hoạt hình; sản xuất các chương trình phim 
dựng lại từ các bộ truyện để hiện thực hoá các bộ truyện đó, hài, kịch và/hoặc chương 
trình hoạt hình trên truyền hình; sản xuất các buổi trình diễn sân khấu phim hoạt hình và 
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phim dựng lại từ các bộ truyện để hiện thực hoá các bộ truyện đó; dịch vụ giải trí dưới 
hình thức các chương trình và/hoặc phim trực tiếp hoặc thu sẵn; dịch vụ công viên giải trí; 
dịch vụ các trò chơi cưỡi thú/đu quay trong công viên giải trí; dịch vụ giải trí được cung 
cấp qua mạng máy tính toàn cầu; cung cấp các đoạn phim, ảnh chụp và tài liệu đa phương 
tiện khác (không tải xuống được) thông qua trang web; cung cấp thông tin dành cho giải 
trí thực tế và dịch vụ giải trí thực tế qua mạng thông tin liên lạc toàn cầu điện tử mà bản 
chất là phim dựng lại từ các bộ truyện để hiện thực hoá các bộ truyện đó, phim hài, kịch 
và các chương trình hoạt hình; tổ chức các cuộc thi trực tuyến; dịch vụ giải trí, cụ thể là 
cung cấp việc sử dụng tạm thời các trò chơi tương tác không tải xuống được; cung cấp trò 
chơi điện tử [không tải xuống được] thông qua mạng máy tính toàn cầu; cung cấp ấn 
phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; xuất bản trực tuyến sách và tạp chí điện tử. 

 
 

(210) 4-2012-23411 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 1.5.1 
(591) Xanh, vàng (đỏ) 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại - dịch vụ Kim 
Thiết  (VN) 
B3/14H ấp 2, xã Vĩnh Lộc A, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 17: Cao su tổng hợp. 
 
 

(210) 4-2012-23432 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

 

(731) Công ty Cổ phần Tập đoàn 
Đầu tư I.P.A  (VN) 
Số 59 phố Lý Thái Tổ, phường Tràng 
Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất; đồ gỗ mỹ thuật, đồ gỗ văn phòng; tác phẩm nghệ thuật bằng gỗ, 
sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; tượng bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; đồ vật trang trí 
[lưu động]. 

 

Nhóm 29: Nước mắm; thịt; cá (không còn sống); sản phẩm làm từ cá; gia cầm (không còn 
sống); tôm (không còn sống); trứng; sữa; rau đã được bảo quản; xúp; chế phẩm để nấu 
canh; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; dầu có thể ăn được. 

 

Nhóm 30: Bánh ngọt; chế phẩm ngũ cốc; gia vị; thực phẩm giàu tinh bột; món ăn điểm 
tâm (hỗn hợp hạt ngũ cốc và quả khô); mì sợi; gạo; xốt cà chua; mì ăn liền; bún ăn liền; 
cháo ăn liền; cơm ăn liền. 

 

Nhóm 35: Mua bán hàng hóa là lương thực, thực phẩm, rau quả, đồ uống có cồn và không 
cồn, thịt, cá, tôm, cua, gia cầm, trứng, sữa, bánh kẹo, bột, chế phẩm ngũ cốc, thực phẩm 
ăn nhanh, các loại bơ, pho mát, mứt, dầu ăn, đồ gỗ, gốm sứ, đồ lưu niệm, sản phẩm phong 
thủy, thủy tinh, đá mỹ nghệ, đồ gia dụng; siêu thị cung cấp lương thực, thực phẩm, rau 
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quả, đồ uống có cồn và không cồn, thịt, cá, tôm, cua, gia cầm, trứng, sữa, bánh kẹo, bột, 
chế phẩm ngũ cốc, thực phẩm ăn nhanh, các loại bơ, pho mát, mứt, dầu ăn, đồ gỗ, gốm sứ, 
đồ lưu niệm, sản phẩm phong thủy, thủy tinh, đá mỹ nghệ, đồ gia dụng; dịch vụ tái lập 
kinh doanh; giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông (cho mục đích bán lẻ); 
trưng bày giới thiệu sản phẩm. 

 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; đại lý bất 
động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động sản. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2012-23455 (220) 19.10.2012 
 (441) 25.01.2013 

(591) Nâu, trắng 
(731) Lê Hoàng Vĩnh   (VN) 

257A đại lộ Đồng Khởi, phường Phú 
Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 02: Nước màu dừa (màu thực phẩm).  
 

Nhóm 29: Dầu dừa. 
 

Nhóm 30: Bánh, kẹo. 
 
 

(210) 4-2012-23470 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(591) Đen, đỏ 
(731) Công ty TNHH chế biến cà phê 

Việt Trung  (VN) 
Số 17 đường Phù Đổng, phường Tân An, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Kắk 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

BELCOLAW (BELCOLAW IP CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê hòa tan. 
 
 

(210) 4-2012-23494 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 25.7.25; A5.5.20; A5.5.21 
(731) CAMUS LA GRANDE MARQUE, S.A.  

(FR) 
29 rue Marguerite de Navarre, F-16100 
Cognac, France 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD)
 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  
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(210) 4-2012-23496 (220) 19.10.2012 
 (441) 25.01.2013 

(531) A25.1.10; 7.1.1; A5.5.21; A5.5.20; 25.1.15
(731) CAMUS LA GRANDE MARQUE, S.A.  

(FR) 
29 rue Marguerite de Navarre, F-16100 
Cognac, France  

(540) 

   
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD)
 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  
 
 

(210) 4-2012-23504 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 3.5.7; A3.5.24; A3.5.25 
(591) Trắng, vàng, đỏ, đen 
(731) CBS OPERATIONS INC.   (US) 

4024 Radford Avenue, Studio City, 
California 91604  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 05: Băng dính dùng cho mục đích y tế, chất bổ sung dinh dưỡng, chất bổ sung 
vitamin và khoáng chất.  

 
 

(210) 4-2012-23505 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 3.5.7; A3.5.24; A3.5.25 
(591) Trắng, vàng, đỏ, đen 
(731) CBS OPERATIONS INC.    (US) 

4024 Radford Avenue, Studio City, 
California 91604   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 41: Các dịch vụ giải trí mang bản chất là chương trình truyền hình hoạt hình của trẻ 
em thông qua các phương tiện truyền thông như truyền hình, cáp, vệ tinh, radio, điện 
thoại, và hệ thống băng thông rộng, và thông qua Internet, và các thiết bị liên lạc cầm tay 
và không dây; cung cấp các trò chơi máy tính trực tuyến và video thông qua internet, các 
mạng lưới liên lạc di động và không dây. 

 
 

(210) 4-2012-23509 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) GUANGDONG DONGTAI METAL 
GOODS CO., LTD.  (CN) 
2, He An Industry Rd.1, Dongfeng, Leliu, 
Shunde, Foshan, Guangdong, China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 

 

 
901 

(511)   Nhóm 06: Bản lề bằng kim loại; con trượt ngăn kéo làm bằng kim loại, là bộ phận của đồ 
đạc; cái chặn cửa bằng kim loại; mắt xích bằng kim loại; tay nắm cửa bằng kim loại; phụ 
kiện lắp ráp đồ kim loại cho đồ đạc; quả đấm cửa bằng kim loại; bộ phận chia khăn lau 
tay, gắn cố định, bằng kim loại; bánh xe của đồ đạc bằng kim loại; thanh chốt cửa bằng 
kim loại. 

 
 

(210) 4-2012-23510 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 1.15.15; 1.15.5 
(591) Da, đen, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH An Miên  (VN) 
63/1 Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; quán cafe; dịch vụ quán cafe. 

 
 

(210) 4-2012-23512 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) MYCOSKIE, LLC   (US) 

5404 Jandy Place, Los Angeles, CA 
90066, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Kính mắt, cụ thể kính râm, kính đeo mắt và gọng kính và hộp đựng kính các 

loại. 
 
 

(210) 4-2012-23513 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.5.20; 26.2.3; 26.2.1; A5.5.21; 
26.13.25 

(591) Đen, trắng, xám 
(731) PATUM VEGETABLE OIL CO., LTD  

(TH) 
1/8 Soi Charansnitwong 55, 
Charansnitwong Road, Bang Bumru, 
Bang Plad, Bangkok 10700, Thailand  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu xương có thể ăn được; bơ; bơ lạc; kem bơ; pho mát; bơ dừa; dầu dừa; dầu 

cải cho thực phẩm; dầu ngô; mỡ có thể ăn được; dầu có thể ăn được; dầu bắp; bơ thực vật; 
dầu ôliu cho thực phẩm; dầu cọ cho thực phẩm; dầu từ cây cải dầu cho thực phẩm; dầu 
hoa hướng dương cho thực phẩm. 
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(210) 4-2012-23514 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.13.25; 26.2.3; 
26.2.1; 26.4.2 

(591) Đen, trắng, xám 
(731) PATUM VEGETABLE OIL CO., LTD  

(TH) 
1/8 Soi Charansnitwong 55, 
Charansnitwong Road, Bang Bumru, 
Bang Plad, Bangkok 10700, Thailand  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 29: Dầu xương có thể ăn được; bơ; bơ lạc; kem bơ; pho mát; bơ dừa; dầu dừa; dầu 
cải cho thực phẩm; dầu ngô; mỡ có thể ăn được; dầu có thể ăn được; dầu bắp; bơ thực vật; 
dầu ôliu cho thực phẩm; dầu cọ cho thực phẩm; dầu từ cây cải dầu cho thực phẩm; dầu 
hoa hướng dương cho thực phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-23515 (220) 19.10.2012 
 (441) 25.01.2013 

(531) A3.9.4; A1.1.10; 1.17.11; 1.5.1 
(591) Vàng, đỏ, cam, bạc, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế Tân 
Nga  (VN) 
Số 112, tổ 2 phường Kim Hoa, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: áo (trang phục) dùng cho học sinh ngồi học giữ tư thế ngồi để chống cận thị.  
 
 

(210) 4-2012-23516 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) BLISSFUL CENTANY 
INTERNATIONAL LIMITED  (MU) 
3rd Floor Raffles Tower, Cybercity, 
Ebene, Mauritius  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Đồ uống có lợi cho sức khỏe làm từ chiết xuất của hoa bụp giấm (rosella), quả 
lựu và sơ- ri dùng để nâng cao sức khỏe con người (thuốc); đồ uống có lợi cho sức khỏe 
chứa các vi ta-min (dùng cho mục đích y tế), đồ uống chứa thuốc thảo dược (dùng cho 
mục đích y tế); đồ uống nhằm nâng cao sức khỏe (thuốc), thảo dược (dùng cho mục đích 
y tế); thảo dược cổ truyền (dùng cho mục đích y tế); thuốc thảo dược; thuốc thảo dược 
tiêu chuẩn; thuốc; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; thuốc dạng nước uống; rượu 
thuốc; thảo dược dùng dÓ làm thuốc; đồ ăn có lợi cho sức khỏe (thuốc); đường y tế dùng 
cho người bệnh tiểu đường; thuốc dạng lỏng làm giảm nhiệt cơ thể; nước súc miệng cho 
mục đích y tế; cao dán/băng dính dùng cho mục đích y tế, khăn giấy được ngâm, tẩm, thấm 
ướt nước thơm dược phẩm; bông dùng cho mục đích y tế; khăn vệ sinh; quần tã trẻ em. 
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Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn, không dùng cho mục đích y tế, cụ thể là: đồ uống 
làm từ nước ép cây bụp giấm (rosella), quả lựu và sơ-ri, đồ uống có lợi cho sức khỏe, đồ 
uống truyền thống có lợi cho sức khỏe, đồ uống truyền thống có lợi cho sức khỏe (trên cơ 
sở gia vị); đồ uống trên cơ sở gạo và cây địa liền (kaempferia galanga L), đồ uống làm từ 
gừng, đồ uống trên cơ sở nghệ và me, đồ uống trên cơ sở mật ong, đồ uống tăng lực 
không dùng cho mục đích y tế, đồ uống cung cấp muối và khoáng chất cho cơ thể (không 
dùng cho mục đích y tế); nước khoáng đồ uống; xi-rô dùng cho đồ uống; bia; bia các loại; 
nước chanh đồ uống; nước sô đa đồ uống; nước có ga (không chứa cồn); nước ép hoa quả 
đồ uống; đồ uống ép từ quả không chứa cồn. 

 
 

(210) 4-2012-23517 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) BLISSFUL CENTANY 
INTERNATIONAL LIMITED  (MU) 
3rd Floor Raffles Tower, Cybercity, 
Ebene, Mauritius  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống đóng hộp trên cơ sở cà phê; trà; đồ uống đóng hộp trên cơ sở 

trà; đồ uống trên cơ sở ca cao; sô cô la; kẹo (cứng và mềm); mật ong, bánh ngọt; bánh 
qui; bánh dẹt nhỏ; bánh qui; bánh qui mạch nha; bánh qui giòn; thực phẩm ăn nhanh trên 
cơ sở bột gạo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở bột lúa mì; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở 
bột ngô; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; 
bánh xốp; bánh xốp dạng thanh; bánh quế; bánh mì; mì sợi; mì ăn liền; bún/miến; đồ 
uống (trên cơ sở sô cô la, cà phê); kẹo caramen; kẹo cho thực phẩm; ngũ cốc đã chế 
biến/chế phẩm ngũ cốc; xốt hoa quả xay nhuyễn; xốt (gia vị); bánh pút-đinh; đồ gia vị; 
bánh ngọt giòn; bánh kẹo. 

 
 

(210) 4-2012-23518 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) BLISSFUL CENTANY 
INTERNATIONAL LIMITED  (MU) 
3rd Floor Raffles Tower, Cybercity, 
Ebene, Mauritius  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Đồ uống có lợi cho sức khoẻ chứa các vi-ta-min (dùng cho mục đích y tế); đồ 

uống chứa thuốc thảo dược (dùng cho mục đích y tế), đồ uống nhằm nâng cao sức khỏe 
(thuốc); thảo dược (dùng cho mục đích y tế); thảo dược cố truyền (dùng cho mục đích y 
tế); thuốc thảo dược; thuốc thảo dược tiêu chuẩn; thuốc; trà thảo dược dùng cho mục đích 
y tế; thuốc dạng nước uống; rượu thuốc; thảo dược dùng để làm thuốc; đồ ăn có lợi cho 
sức khoẻ (thuốc); đường y tế dùng cho người bệnh tiểu đường; thuốc dạng lỏng làm giảm 
nhiệt cơ thể;nước súc miệng cho mục đích y tế; cao dán/băng dính dùng cho mục đích y 
tế; khăn giấy được ngâm, tẩm, thấm ướt nước thơm dược phẩm; bông dùng cho mục đích 
y tế; khăn vệ sinh; quần tã trẻ em. 
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Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn, không dùng cho mục đích y tế, cụ thể là: đồ uống có 
lợi cho sức khoẻ, đồ uống truyền thống có lợi cho sức khỏe; đồ uống truyền thống có lợi 
cho sức khoẻ trên cơ sở gia vị, đồ uống trên cơ sở gạo và cây địa liên (kaempferia galanga 
L); đồ uống làm từ gừng, đồ uống trên cơ sở nghệ và me; đồ uống trên cơ sở mật ong; đồ 
uống tăng lực (đồ uống không cồn); đồ uống cung cấp muối và khoáng chất cho cơ thể 
(không dùng cho mục đích y tế); nước khoáng (đồ uống); xi-rô dùng cho đồ uống; bia; bia 
các loại, nước chanh (đồ uống), nước sô-đa (đồ uống); nước uống có ga (không chứa cồn); 
nước ép hoa quả; đồ uống ép từ quả không chứa cồn. 

 
 

(210) 4-2012-23519 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) BLISSFUL CENTANY 
INTERNATIONAL LIMITED  (MU) 
3rd Floor Raffles Tower, Cybercity, 
Ebene, Mauritius  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh quy; bánh quy mạch nha; bánh quy giòn; bánh quy có hương vị; bánh 
ngọt giòn; bánh kẹo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sơ bột gạo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ 
sở bột lúa mì; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở bột ngô; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ 
cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; bánh ngọt; bánh dẹt nhỏ/bánh qui; bánh quy 
giòn/kẹo giòn; bánh xốp; bánh xốp dạng thanh; bánh quế; bánh mì; cà phê; đồ uống đóng 
hộp trên cơ sở cà phê; trà; đồ uống đóng hộp trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở ca cao; sô 
cô la; kẹo (cứng và mềm); mật ong; đồ uống (trên cơ sở sô cô la, cà phê); kẹo caramen; 
kẹo cho thực phẩm; ngũ cốc đã chế biến/chế phẩm ngũ cốc; bánh pút-đinh; đồ gia vị. 

 
 

(210) 4-2012-23525 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(300) 85/625,878 15.05.2012 US 

(731) SANDISK CORPORATION   (US) 
601 McCarthy Boulevard, Milpitas, 
California 95035, United States of 
America 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị bộ nhớ bán dẫn, cụ thể là, mạch tích hợp, thẻ mạch điện từ và các thiết 
bị bán dẫn khác như thẻ nhớ cực nhanh và thẻ nhớ không nhanh, băng từ, bộ điều hợp thẻ 
nhớ, bộ điều chỉnh thẻ nhớ, bộ phát thẻ nhớ; đầu đọc thẻ nhớ, mô đun lưu trữ có tính chất 
của thẻ nhớ cực nhanh còn trống, thiết bị ngoại vi máy vi tính; máy nghe nhạc cầm tay sử 
dụng các thiết bị bán dẫn như vật ghi; chương trình vận hành máy tính dùng cho các thiết 
bị nhớ bán dẫn; chương trình phần mềm có thể tải xuống và chương trình phần mềm đã 
được ghi trên phương tiện dữ liệu, cụ thể là chương trình vận hành máy vi tính; ổ đĩa thể 
răn dùng cho các doanh nghiệp; ổ lưu trữ có gắn bộ nhớ; ổ USB cực nhanh còn trống; ổ 
USB cực nhanh đã được ghi có chứa chương trình phần mềm bảo mật và giải mã ®÷ liệu; ổ 
cứng ngoài máy vi tính có cổng kết nối với USB. 
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(210) 4-2012-23530 (220) 22.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH inox Quang 
Trung   (VN) 
Số 21, ngõ 2, đường Quang Trung, 
phường Quang Trung, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Bản lề bằng kim loại; chốt móc khóa bằng kim loại - cremon, khóa cửa bằng 

kim loại, tay nắm bằng kim loại; chống cửa bằng kim loại.  
 
 

(210) 4-2012-23531 (220) 22.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.2; 26.3.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH inox Quang 
Trung   (VN) 
Số 21, ngõ 2, đường Quang Trung, 
phường Quang Trung, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Bản lề bằng kim loại; chốt móc khóa bằng kim loại-cremon; khỏa cửa bằng 

kim loại; tay nắm bằng kim loại, chống cửa bằng kim loại. 
 
 

(210) 4-2012-23532 (220) 22.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Inox Quang 
Trung   (VN) 
Số 21, ngõ 2, đường Quang Trung, 
phường Quang Trung, quận Hà Dông, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Bản lề bằng kim loại; chốt móc khóa bằng kim loại - cremon; Khóa cửa bằng 

kim loại; tay nắm bằng kim loại; chống cửa bằng kim loại.  
 
 

(210) 4-2012-23533 (220) 22.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 3.3.1; 1.15.5; 26.15.1 
(591) Xanh, cam, đen, đỏ, cam, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại xuất nhập khẩu 
Thiên Mỹ  (VN) 
147/62 Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân 
Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm chức năng, sâm lát, cao hồng sâm, nước uống từ sâm, đông 
trùng hạ thảo, kẹo sâm, cao linh chi. 

 
 

(210) 4-2012-23534 (220) 22.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.3.14 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất và thương mại 
Omega Minh ân   (VN) 
Số 200 ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, 
huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 29: Trứng gia cầm.  
 
 

(210) 4-2012-23535 (220) 22.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 1.3.1; 1.3.2; 25.12.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ Cát Tường  (VN) 
14/310 Nghi Tàm, phường Quảng An, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Bộ đổi điện; bộ biến đổi  điện. 
 

Nhóm 11: Đèn trần; đèn gắn trên trần nhà. 
 
 

(210) 4-2012-23536 (220) 22.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.3.14; 26.1.1 
(591) Cam, trắng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Orange Studio  
(VN) 
704 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Chụp ảnh, quay phim, dựng phim, cho thuê cảnh chụp hình.  
 
 

(210) 4-2012-23537 (220) 22.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) ESTIVANELI INTERNATIONAL S.A.  
(PA) 
Colon Free Zone, Street 15 and 16, 
Avenue. Roosevelt bldg. Airport, Local 
No. 1-A, Rep. of Panama  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; túi hành lý; túi đeo vai; túi dùng ở bãi biển; túi nhỏ không có quai 
của phụ nữ; cặp da; túi xách học sinh; túi sách đi chợ; túi du lịch; ví đựng thẻ tín dụng; 
cặp đựng hồ sơ; ví đựng hộ chiếu; hộp đựng đồ mỹ phẩm, chưa có đồ bên trong; bao để 
móc chìa khóa; ba lô; ba lô thiết kế nhỏ gọn; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; ví tiền; ví bỏ túi; 
vali du lịch; vali; «; « che nắng; gậy chống, tất cả thuộc nhóm 18.  

 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón, khăn đội đầu tất cả thuộc nhóm 25.  

 

(210) 4-2012-23538 (220) 22.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1; A25.7.21 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây, ghi, xanh nước 

biển, vàng 
(731) Công ty TNHH Đô Thành   (VN) 

Số 8, cụm công nghiệp Vĩnh Niệm, 
phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành 
phố Hải Phòng  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ giặt là. 
 
 

(210) 4-2012-23539 (220) 22.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) JOHNSON & JOHNSON   (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick New Jersey, 08933 U.S.A.  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người.  
 
 

(210) 4-2012-23550 (220) 22.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Thiên 
Trường Thành  (VN) 
Số 43, phố Trung Hoà, phường Đình 
Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 21: Bông ngoáy tai, tăm bông, cây bông lau tai. 
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(210) 4-2012-23551 (220) 22.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.6 
(591) Cam, xanh, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần giáo dục Đại 
Trường Phát  (VN) 
207/6 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm máy tính, máy móc, thiết 

bị phụ tùng máy, thiết bị máy móc công nghiệp, nông nghiệp, thiết bị, linh kiện điện tử, 
viễn thông, tin học, vật liệu xây dựng, nguyên vật liệu sản phẩm ngành nhựa, trang thiết bị 
dạy học, sách báo, văn phòng phẩm như: tập (vở),bút (viết), ba lô; hoạt động xúc tiến 
thương mại.  

 
Nhóm 36: Kinh doanh nhà; cho thuê nhà; cho thuê nhà xưởng; cho thuê văn phòng; cho 
thuê mặt bằng.  

 
Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, công trình giao thông; chuẩn 
bị mặt bằng; sửa chữa nhà cửa.  

 
Nhóm 40: In ấn.  

 
Nhóm 41: Giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục 
nghề nghiệp, giảng dạy tiếng Anh, tin học, dịch vụ hỗ trợ giáo dục; sao chép đĩa CD.  

 
Nhóm 42: Thiết kế phần mềm tin học.  

 
 

(210) 4-2012-23552 (220) 22.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.6 
(591) Cam, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giáo dục Đại 
Trường Phát   (VN) 
207/6 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm máy tính, máy móc, thiết 

bị phụ tùng máy, thiết bị máy móc công nghiệp, nông nghiệp, thiết bị, linh kiện điện tử, 
viễn thông, tin học, vật liệu xây dựng, nguyên vật liệu sản phẩm ngành nhựa, trang thiết bị 
dạy học, sách báo, văn phòng phẩm như: tập (vở),  bút (viết), ba lô; hoạt động xúc tiến 
thương mại.   

 
Nhóm 36: Kinh doanh nhà; cho thuê nhà; cho thuê nhà xưởng; cho thuê văn phòng; cho 
thuê mặt bằng.   

 
Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, công trình giao thông; chuẩn 
bị mặt bằng; sửa chữa nhà cửa.   

 

Nhóm 40: In ấn.   
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Nhóm 41: Giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục 
nghề nghiệp, giảng dạy tiếng Anh, tin học, dịch vụ hỗ trợ giáo dục; sao chép đĩa CD.   

 

Nhóm 42: Thiết kế phần mềm tin học.  
 
 

(210) 4-2012-23553 (220) 22.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.6 
(591) Cam, xanh, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần giáo dục Đại 
Trường Phát   (VN) 
207/6 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm máy tính, máy móc, thiết 
bị phụ tùng máy, thiết bị máy móc công nghiệp, nông nghiệp, thiết bị, linh kiện điện tử, 
viễn thông, tin học, vật liệu xây dựng, nguyên vật liệu sản phẩm ngành nhựa, trang thiết bị 
dạy học, sách báo, văn phòng phẩm như: tập (vở), viết, ba lô; hoạt động xúc tiến thương 
mại.   

 

Nhóm 36: Kinh doanh nhà; cho thuê nhà; cho thuê nhà xưởng; cho thuê văn phòng; cho 
thuê mặt bằng.   

 

Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, công trình giao thông; chuẩn 
bị mặt bằng; sửa chữa nhà cửa.   

 

Nhóm 40: In ấn.   
 

Nhóm 41: Giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục 
nghề nghiệp, giảng dạy tiếng Anh, tin học, dịch vụ hỗ trợ giáo dục; sao chép đĩa CD.   

 

Nhóm 42: Thiết kế phần mềm tin học.  
 
 

(210) 4-2012-23554 (220) 22.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.6 
(591) Cam, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giáo dục Đại 
Trường Phát   (VN) 
207/6 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm máy tính, máy móc, thiết 
bị phụ tùng máy, thiết bị máy móc công nghiệp, nông nghiệp, thiết bị, linh kiện điện tử, 
viễn thông, tin học, vật liệu xây dựng, nguyên vật liệu sản phẩm ngành nhựa, trang thiết bị 
dạy học, sách báo, văn phòng phẩm như: tập (vở), bút (viết), ba lô; hoạt động xúc tiến 
thương mại.   

 

Nhóm 36: Kinh doanh nhà; cho thuê nhà; cho thuê nhà xưởng; cho thuê văn phòng; cho 
thuê mặt bằng.   
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Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, công trình giao thông; chuẩn 
bị mặt bằng; sửa chữa nhà cửa.   

 
Nhóm 40: In ấn.   

 
Nhóm 41: Giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục 
nghề nghiệp, giảng dạy tiếng Anh, tin học, dịch vụ hỗ trợ giáo dục; sao chép đĩa CD.   

 
Nhóm 42: Thiết kế phần mềm tin học.  

 
 

(210) 4-2012-23555 (220) 22.10.2012 
 (441) 25.01.2013 

  
(591) Đỏ, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh VY NGOAN  (VN) 
Tổ 20, ấp Thuận Thới, xã Thuận An, 
huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán điện thoại di động, máy vi tính. 
 

Nhóm 37: Sửa chữa, bảo hành điện thoại di động, máy vi tính.  
 
 

(210) 4-2012-23556 (220) 22.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ANGEL Việt 
Nam  (VN) 
Lô A.I-6 KCN Long Thành, huyện Long 
Thành, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; phấn trang điểm; kem trang điểm; mỹ phẩm tạo kiểu lông mi mắt 

(m¸t-ca-ra).  
 

Nhóm 08: Máy trang điểm (dụng cụ cầm tay) 
 
 

(210) 4-2012-23557 (220) 22.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 2.9.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần ANGEL Việt 
Nam   (VN) 
Lô A.I-6 KCN Long Thành, huyện Long 
Thành, tỉnh Đồng Nai   

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; phấn trang điểm; kem trang điểm; mỹ phẩm tạo kiểu lông mi mắt 
(m¸t-ca-ra).   

 
Nhóm 08: Máy trang điểm.   
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(210) 4-2012-23558 (220) 22.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Lệ Hằng  (VN) 
Tổ 8, ấp Tân Thạnh, xã Lục Sĩ Thành, 
huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh tráng nem; bánh tráng ngọt; bánh tráng béo; bánh tráng nhúng; bánh 

tráng béo mặn.  
 
 

(210) 4-2012-23570 (220) 22.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Bùi Mạnh Hùng  (VN) 
8/674 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm phần cứng máy vi tính, phần mềm máy vi tính, thiết bị 

ghi, truyền tái tạo âm thanh và hình ảnh; dịch vụ quảng cáo; cho thuê không gian quảng 
cáo. 

 
 

(210) 4-2012-23571 (220) 22.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(300) 85605488 23.04.2012 US 

(531) 26.5.1; 26.4.4; 26.4.9; 26.7.25 
(591) Xanh lá, vàng, xanh biển 
(731) GOOGLE INC.   (US) 

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 
View, CA 94043, USA  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ lưu trữ phương tiện điện tử cụ thể là văn bản do người dùng tự tạo, 

bảng tính, bản vẽ, hình ảnh, tập tin âm thanh, tập tin video và tài liệu được quét. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ điện toán đám mây bao gồm cả phần mềm để sử dụng cho việc tạo tài 
liệu dạng văn bản, bảng tính, bảng và trang web; cung cấp dịch vụ ứng dụng (ASP), cụ thể 
là cung cấp máy chủ cho các ứng dụng phần mềm máy tính của người khác; cung cấp 
dịch vụ ứng dụng (ASP) bao gồm cả phần mềm để sử dụng cho việc tạo tài liệu dạng văn 
bản, bảng tính, bảng và trang web; dịch vụ máy tính, cụ thể là đồng bộ hóa môi trường 
điện toán đám mây cá nhân và công cộng; dịch vụ máy tính, cụ thể là dịch vụ cung cấp 
lưu trữ đám mây; dịch vụ cung cấp hệ thống máy tính ảo và môi trường máy tính ảo thông 
qua điện toán đám mây; dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, cụ thể là xử lý sự cố của phần mềm máy 
tính trong lĩnh vực điện toán đám mây; cung cấp dịch vụ ứng dụng, cụ thể là lưu trữ và 
duy trì các trang web cộng tác được tạo ra bởi người khác bằng cách sử dụng các phần 
mềm không tải về được.  
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(210) 4-2012-23572 (220) 22.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH QGS Việt Nam (VN)
Tầng 12, công viên phần mềm Đà Nẵng, 
số 02 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán sách văn hóa phẩm; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 
truyền thông cho mục đích bán lẻ; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính, thông tin 
thương mại và tư vấn tiêu dùng [cửa hàng tư vấn tiêu dùng]; tra cứu dữ liệu trong máy vi 
tính cho người khác; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính.  

 
 

(210) 4-2012-23573 (220) 22.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 5.13.4; 5.5.16; 26.1.2; A5.5.21 
(591) Xanh, đỏ, vàng, trắng 
(731) Hợp tác xã chè an toàn Đại 

Phó   (VN) 
Thôn Đại Hà, xã Phú Lạc, huyện Đại Từ, 
tỉnh Thái Nguyên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO IP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà).  
 
 

(210) 4-2012-23574 (220) 22.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Nguồn Việt  (VN) 
Dãy 1, tập thể que hàn điện Việt Đức, xã 
Nhị Khê, huyện Thường Tín, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước, thiết bị và trang thiết bị thông gió; thiết bị và trang thiết bị 
chiếu sáng; thiết bị làm nước nóng; thiết bị phân phối nước; thiết bị phân phối gas và thiết 
bị vệ sinh. 

 
 

(210) 4-2012-23575 (220) 22.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Nguồn Việt   (VN) 
Dãy 1, tập thể que hàn điện Việt Đức, xã 
Nhị Khê, huyện Thường Tín, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước, thiết bị và trang thiết bị thông gió; thiết bị và trang thiết bị 
chiếu sáng; thiết bị làm nước nóng; thiết bị phân phối nước; thiết bị phân phối gas và thiết 
bị vệ sinh. 
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(210) 4-2012-23579 (220) 22.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại dược 
phẩm Thành Nam  (VN) 
3A Đặng Tất, phường Tân Định, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-23590 (220) 22.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm Quốc Tế   (VN) 
Số nhà 40 đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-23591 (220) 22.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(591) Đỏ, trắng (540) 

  

(731) Công ty TNHH điện tử Việt 
Nhật   (VN) 
Xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh 
Hưng Yên  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị điện gia dụng: nồi cơm điện, bếp ga, ấm siêu tốc, quạt điện, nồi áp suất 
dùng điện (nồi hầm), bóng đèn điện các loại. 

 
 

(210) 4-2012-23592 (220) 22.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2; 8.1.18 
(591) Đỏ, vàng, vàng đậm, trắng, xanh lá cây, 

ghi 
(731) Công ty TNHH TOPQ   (VN) 

Căn hộ số 111, tập thể Y3 Bộ Y tế, ngõ 
135 phố Núi Trúc, phường Kim Mã, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 

(511)   Nhóm 30: Kem lạnh; bánh pizza; bánh ngọt; sản phẩm làm từ bột cụ thể là mỳ; chè; cà phê.  
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Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; cung cấp đồ ăn và đồ uống (do 
nhà hàng ăn uống thực hiện), dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời; nhà nghỉ du lịch, khu nghỉ 
dưỡng.  

 
 

(210) 4-2012-23593 (220) 22.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) UNILEVER N.V.   (NL) 
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; chế phẩm làm sạch; nước hoa; tinh dầu; chế phẩm khử mùi trên cơ 
thể [dùng cho cá nhân] và chế phẩm chống chảy nhiều mồ hôi dùng cho cá nhân [mỹ 
phẩm]; mỹ phẩm chăm sóc tóc; chế phẩm dùng để trang điểm không chứa dược chất; chế 
phẩm dùng để tắm thường và tắm vòi hoa sen [không chứa dược chất]; mỹ phẩm chăm sóc 
da; dầu dùng cho da [mỹ phẩm], kem bôi và nước xức dùng cho da; chế phẩm dùng để 
cạo râu; chế phẩm dùng trước và sau khi cạo râu; chế phẩm làm rụng lông [không chứa 
dược chất]; chế phẩm làm nâu da dưới ánh sáng mặt trời và chế phẩm chống nắng; mỹ 
phẩm; chế phẩm dùng để trang điểm và tẩy trang; kem mỡ dùng để bôi trơn da [dùng cho 
mục đích mỹ phẩm]; chế phẩm dưỡng môi [không chứa dược chất]; phấn bôi da [dùng 
cho mục đích mỹ phẩm]; len bông (dùng cho mục đích mỹ phẩm), tăm bông (dùng cho 
mục đích mỹ phẩm); miếng bông mỹ phẩm, khăn giấy mỹ phẩm hoặc khăn lau mỹ phẩm 
[được tẩm nước thơm mỹ phẩm]; miếng bông mỹ phẩm, khăn giấy mỹ phẩm hoặc khăn 
lan mỹ phẩm được làm ẩm hoặc được tẩm chất dùng để làm sạch [dùng cho mục đích mỹ 
phẩm]; mặt nạ làm đẹp, miếng đắp mặt [dùng khi trang điểm], xà phòng có chứa dược 
chất. 

 
 

(210) 4-2012-23594 (220) 22.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Nguyễn Thị Ngọc Phương   (VN)
A4/4 cộng hoà, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-23595 (220) 22.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Nguyễn Thị Ngọc Phương   (VN)
A4/4 cộng hoà, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2012-23596 (220) 22.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 26.13.25 
(731) ZHEJIANG CFMOTO POWER CO., 

LTD.   (CN) 
No. 116, Wuzhou Road, Yuhang 
Economic Development Zone, Hangzhou 
311100, Zhejiang Province, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 12: Chuông chống trộm dùng cho xe cộ; thanh chắn va đập của xe cộ; moay-ơ cho 
bánh xe; tín hiệu điều hướng cho xe cộ (hệ thống đèn vàng gắn 2 bên xe phát tín hiệu rẽ 
trái hoặc rẽ phải); động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ; xe máy; khung xe đạp; 
thân xe cộ; nắp bình chứa xăng [gas] của xe cộ; ghế ngồi của xe cộ.  

 
 

(210) 4-2012-23597 (220) 22.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A3.9.6; 3.9.1; 17.2.25; 22.1.1; 25.1.5 
(591) Vàng, vàng da cam nhạt, vàng da cam 

đậm, đồng, đen, xám, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại VIC  

(VN) 
Khu công nghiệp Vĩnh Niệm, quận Lê 
Chân, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Thủy hải sản đã qua chế biến; thịt đã qua chế biến; rau, củ, quả đã qua chế 
biến.  

 

Nhóm 31: Thủy hải sản tươi sống; động vật sống; gia cầm sống; trái cây tươi; rau củ tươi.  
 
 

(210) 4-2012-23598 (220) 22.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1; A25.7.6; A25.7.7 
(731) Công ty cổ phần Nắp Toàn 

Cầu  (VN) 
Lô 128 đường số 6, khu chế xuất và công 
nghiệp Linh Trung II, ấp Suối Sâu, xã An 
Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH IP CONSULT (IP 

CONSULT LTD. LLC.) 
 

(511)   Nhóm 06: Khuôn đúc bằng kim loại.  
 

Nhóm 07: Máy dập khuôn, máy rèn khuôn; khuôn [bộ phận của máy]. 
 

Nhóm 08: Dụng cụ bằng sắt để dập khuôn, làm khuôn, tạo đường gờ chỉ. 
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Nhóm 20: Nắp chai, không bằng kim loại; nút chai lọ, không bằng thuỷ tinh, kim loại 
hoặc cao su; nút bịt kín, không bằng kim loại. 

 

Nhóm 21: Bầu nậm, chai bầu, bi đông; chai lọ; bình đựng cỡ lớn; đồ chứa đựng dùng cho 
gia dụng và nhà bếp; cốc bằng giấy hoặc bằng nhựa. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; hỗ trợ điều hành thương mại hoặc công nghiệp; 
tư vấn tổ chức kinh doanh; nghiên cứu kinh doanh; quản lý thương mại việc li-xăng sản 
phẩm và dịch vụ của người khác; mua bán: nắp chai, nút chai lọ, nút bịt kín, bầu nậm, 
chai bầu, bi đông, chai lọ, bình đựng cỡ lớn; đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp, 
cốc bằng giấy hoặc bằng nhựa, khuôn đúc bằng kim loại, máy dập khuôn, máy rèn khuôn, 
dụng cụ bằng sắt để dập khuôn, làm khuôn, tạo đường gờ chỉ. 

 
 

(210) 4-2012-23599 (220) 22.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH thời trang 
Cutieland   (VN) 
Lầu 2, số 44 Nguyễn Huệ, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 
 

(210) 4-2012-23611 (220) 22.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần sản xuất & 
thương mại sản phẩm tự 
nhiên Life Trust   (VN) 
Số 273 Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đông Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2012-23613 (220) 22.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1; 26.4.4 
(731) NINGBO VICTORY ELECTRONIC 

CO., LTD   (CN) 
ShangLijia Industrial Zone, YunLong 
Town, Yinzhou District, NingBo City, 
Zhejiang, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị kiểm tra, dùng điện; tai nghe; thiết bị ghi âm thanh; máy thu thanh và 
thu hình; màng chắn [âm thanh]; bàn phím máy vi tính; bộ nối [thiết bị xử lý dữ liệu]; 
chuột máy vi tính [thiết bị xử lý dữ liệu]; giao diện [cho máy tính]; bộ thiết bị điện thoại 
vô tuyến.  

 
 

(210) 4-2012-23614 (220) 22.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.4; 24.15.21 
(731) NANAN QKU SPORTS GOODS CO., 

LTD.   (CN) 
Quannan Pioneer Park, Neicuo Village, 
Guanqiao Town, Nanan City, Fujian 
Province, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày; trang phục dệt kim; mũ; đai quần; găng tay [trang phục].  

 
 

(210) 4-2012-23615 (220) 22.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.2; 26.2.7 
(731) ZHONGSHAN KAIXUAN VACUUM 

TECHNIQUE ENGINEERING CO., 
LTD.   (CN) 
Yongfeng Industrial District, Henglan 
Town, Zhongshan, Guangdong, China  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy sục khí; bộ điều khiển thuỷ lực dùng cho máy, động cơ điện và động cơ; 

thiết bị điện để làm kín bao bì bằng chất dẻo; cơ cấu tra dầu mỡ [bộ phận của máy móc]; 
bầu tra mỡ [bộ phận của máy móc]; máy lọc dầu; nồi hơi của động cơ hơi nước; máy sản 
xuất điện; bơm chân không [máy móc]; thiết bị quá nhiệt.  

 
 

(210) 4-2012-23658 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Nevo   (VN) 
Số 24-26 đường số 9a, khu dân cư Trung 
Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2012-23659 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Nevo    (VN) 
Số 24-26 đường số 9a, khu dân cư Trung 
Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-23672 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2; 25.5.25; 5.5.4; A5.5.22; 2.7.11 
(591) Xanh lá cây, đỏ, xanh sẫm, xanh nước 

biển, vàng, da cam, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược liệu & 

vật tư y tế Hải Phòng    (VN) 
Số nhà 31/51 Phạm Tử Nghi, phường 
Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố 
Hải Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-23674 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2; 25.5.25; A2.3.16; A2.1.16 
(591) Đỏ, vàng, da cam, xanh dương, nâu, 

trắng 
(731) Công ty cổ phần dược liệu & 

vật tư y tế Hải Phòng   (VN) 
Số nhà 31/51 Phạm Tử Nghi, phường 
Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố 
Hải Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-23675 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) Công ty cổ phần dược liệu & 

vật tư y tế Hải Phòng  (VN) 
Số nhà 31/51 Phạm Tử Nghi, phường 
Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố 
Hải Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-23690 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.2; 25.1.5; A25.1.10 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH Lộc Hoàng An  

(VN) 
62/4X, tổ 15, khu phố 1, phường Tân 
Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); ca cao; bột đậu nành; ngũ cốc.  

 
 

(210) 4-2012-23694 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.5.1; A3.13.4; A3.13.24; 26.5.2 
(591) Cam đậm, trắng, vàng nhạt, vàng, nâu, 

xanh dương nhạt, cam đỏ, xám 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Đăng Khoa Bình Phước  (VN) 
Số 1108, quốc lộ 14, xã Tiến Thành, thị 
xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Mật ong; sữa ong chúa dùng làm thực phẩm cho người [không dùng cho mục 

đích y tế]. 
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(210) 4-2012-23695 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.5.1; 26.5.2; A3.13.4; A3.13.24 
(591) Xanh lá non, trắng, cam đỏ, vàng nhạt, 

vàng, đen, xanh dương, xám 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Đăng Khoa Bình Phước  (VN) 
Số 1108, quốc lộ 14, xã Tiến Thành, thị 
xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Mật ong; sữa ong chúa dùng làm thực phẩm cho người [không dùng cho mục 
đích y tế]. 

 
 

(210) 4-2012-23696 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.5.1; 26.5.2; A3.13.4; A3.13.24 
(591) Nâu đen, trắng, vàng, cam đỏ, xanh da 

trời nhạt, xanh lá non, xám 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Đăng Khoa Bình Phước   (VN) 
Số 1108, quốc lộ 14, xã Tiến Thành, thị 
xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Mật ong; sữa ong chúa dùng làm thực phẩm cho người [không dùng cho mục 
đích y tế].  

 
 

(210) 4-2012-23697 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.5.1; 26.5.2; A3.13.4; A3.13.24 
(591) Vàng nhạt, trắng, nâu, vàng, xanh da trời 

nhạt, tím, xanh lá cây, cam đỏ, xám 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Đăng Khoa Bình Phước    (VN) 
Số 1108, quốc lộ 14, xã Tiến Thành, thị 
xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Mật ong; sữa ong chúa dùng làm thực phẩm cho người [không dùng cho mục 
đích y tế].  
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(210) 4-2012-23705 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) BAYER INTELLECTUAL PROPERTY 
GMBH  (DE) 
Alfred-Nobel-Strabe 10, 40789 
Monheim am Rhein, Germany 

(540) 

 (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật. 
 
 

(210) 4-2012-23710 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A25.7.21; 26.1.1; A26.11.8 
(591) Da cam, xanh lam, xanh tím than, trắng 
(731) Công ty TNHH Quảng cáo và 

Tổ chức sự kiện Thời Nay   (VN)
247/3 đại lộ Hùng Vương, phường Trần 
Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng 
Ngãi  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; mua bán rèm cửa; mua bán phụ kiện màn và rèm cửa. 
 

Nhóm 40: Dịch vụ in; in ốp sét; in ảnh chụp; in mẫu vẽ; in đá; in trên lụa. 
 

Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội nghị, hội thảo, đại hội; tổ chức các cuộc thi [giáo 
dục và giải trí]; dịch vụ giải trí; cho thuê đồ trang trí sân khấu. 

 
 

(210) 4-2012-23711 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Am Vi  (VN) 
422/18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-23712 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Am Vi   (VN) 
422/18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-23713 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Am Vi    (VN) 
422/18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-23714 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Am Vi    (VN) 
422/18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-23715 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Am Vi    (VN) 
422/18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-23716 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Am Vi    (VN) 
422/18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2012-23717 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Am Vi    (VN) 
422/18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-23718 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Am Vi    (VN) 
422/18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-23719 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Am Vi    (VN) 
422/18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-23730 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(591) Đỏ 
(731) Nguyễn Minh Nhật  (VN) 

160 lô H, khu tái thiết Hoàng Diệu, 
phường 8, quận 4, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ trang trí nội thất; dịch vụ xây dựng công trình dân dụng và công 
nghiệp. 
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(210) 4-2012-23731 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 25.1.6; A1.1.10; 24.1.1; 5.7.11 
(591) Nâu, vàng đồng, vàng, da cam, đỏ, xanh 

lá cây 
(731) Công ty TNHH nông nghiệp 

Hiệp Phát  (VN) 
ấp Tân An, xã Tân Thành, huyện Lai 
Vung, tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 

(210) 4-2012-23732 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 24.13.1; A5.5.20; A5.5.21; 1.15.15 
(591) Xanh lá, xanh rêu, xanh dương, trắng, đen
(731) Công ty cổ phần sức khỏe 

quốc tế WE CARE  (VN) 
212 Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám chữa bệnh.  
 
 

(210) 4-2012-23750 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) MITSUBISHI ELECTRIC 
CORPORATION    (JP) 
7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan   

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (ghi sẵn).  
 
 

(210) 4-2012-23751 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 1.15.21; A26.11.12; 26.13.1 
(591) Xanh dương, đỏ, xám, đen 
(731) Nguyễn Văn Mão  (VN) 

Khối 1, thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ, 
tỉnh Nghệ An 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
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(511)   Nhóm 15: Sáo trúc. 
 
 

(210) 4-2012-23752 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.4; A26.11.12; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Đỏ, xanh, trắng 
(731) Công ty TNHH Dược Phẩm Tâm 

Bình  (VN) 
Số 22 Ông ích Khiêm, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 44: Phòng khám đa khoa; phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt; phòng khám 

chuyên khoa da liệu; phòng khám chuyên khoa tai mũi họng; bệnh viện.  
 
 

(210) 4-2012-23753 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 1.3.1; 6.1.2 
(731) Công ty TNHH Công nghệ Hữu 

Thắng  (VN) 
1039 Lũy Bán Bích, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 32: Nước tính khiết (đồ uống), nước khoáng (đồ uống) có bổ sung thêm các yếu tố 

vi lượng (không có cồn), các loại nước ngọt (đồ uống không có cồn), xy rô và các chế 
phẩm khác để làm đồ uống. 

 
 

(210) 4-2012-23754 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 1.3.1; 6.1.2 
(731) Công ty TNHH Công nghệ Hữu 

Thắng   (VN) 
1039 Lũy Bán Bích, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước tinh khiết (đồ uống), nước khoáng (đồ uống) có bổ sung thêm các yếu tố 

vi lượng (không có cồn), các loại nước ngọt (đồ uống không có cồn), xy rô và các chế 
phẩm khác để làm đồ uống. 
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(210) 4-2012-23755 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) ESTEE LAUDER COSMETICS LTD.  
(CA) 
161 Commander Blvd., Agincourt, 
Ontario, M1S 3K9, Canada  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 

Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa dùng cho cá nhân, mỹ phẩm; chế phẩm chăm sóc da không chứa 
dược chất. 

 
 

(210) 4-2012-23758 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 2.3.1; A2.3.2; A2.3.23 
(591) Xanh lá cây sẫm, nâu nhạt, trắng 
(731) Phạm Văn Báo   (VN) 

56/17 đường 147, phường Phước Long B, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 05: Bông băng y tế. 
 

Nhóm 10: Khẩu trang y tế; áo nịt bụng dùng cho ngành y; băng dùng cho phẫu thuật; 
băng treo dùng cho ngành y; khăn vải dùng trong phẫu thuật; trang phục y tế. 

 
Nhóm 18: Túi xách; ba lô; ví (bóp), vali, ô (dù).  

 
Nhóm 24: Khăn bông, áo gối (vỏ gối) chăn; ga trải giường; màn cửa bằng vải. khăn trải 
bàn bằng vải. 

 
Nhóm 25: Găng tay (dùng cho trang phục), tất (vớ); quần áo quần áo lót; quần áo đi biển; 
mũ (nón); khăn choàng; khăn trùm đầu; khăn quàng cổ; áo choàng tắm.  

 
Nhóm 27: Thảm chùi chân, thảm lót sàn; thảm nội thất, thảm dùng cho ô tô, thảm dùng ở 
phòng tập thể dục; thảm chống trơn. 

 
 

(210) 4-2012-23759 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần Vinadesign 
(VN) 
Tầng 6, tòa nhà Fimexco, 231-233 Lê 
Thánh Tôn, phường Bến Thành, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 18: Túi xách; ví (bóp); va li, ba lô.  
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép, thắt lưng (dây nịt dùng cho trang phục); mũ (nón).  
 
 

(210) 4-2012-23763 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(300) 010849289 30.04.2012 EM 

(531) 26.4.2 
(591) Nâu, đỏ, đen, vàng 
(731) JDB INTERNATIONAL GROUP 

COMPANY LIMITED   (VG) 
Palm Grove House, PO Box 438, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc và thảo dược của Trung Hoa; chế phẩm dược và chế phẩm thú y; chế 
phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm cho 
em bé; cao dán; vật liệu dùng để băng bó; vật liệu để hàn răng; sáp nha khoa; chất tẩy uế 
cho mục đích vệ sinh; chế phẩm dùng để diệt động vật có hại; chất diệt nấm; thuốc diệt cỏ.  

 

Nhóm 30: Các sản phẩm được chế biến trên cơ sở trà hoặc trà thảo mộc [không dùng cho 
mục đích y tế]; cà phê; ca cao; đường; gạo; bột sắn; bột cọ; cà phê nhân tạo [chất thay thế 
cà phê]; bột mỳ và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ; bánh ngọt; bánh kẹo; kem lạnh; 
mật ong; nước mật đường; men; bột nở; muối; mù tạc; giấm; nước xốt [đồ gia vị]; gia vị; 
đá ăn.  

 

Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn; chế phẩm để làm đồ uống; bia; nước khoáng (không 
dùng cho mục đích y tế) và nước uống có ga và đồ uống khác không chứa cồn; nước trái 
cây và nước ép trái cây; xirô và chế phẩm khác để làm đồ uống.  

 
 

(210) 4-2012-23770 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất thương 
mại may mặc Nghĩa Hào  (VN) 
1029 Tạ Quang Bữu, P.6, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo lót nam.  
 
 

(210) 4-2012-23771 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(591) Đỏ, đen (540) 

 

(731) Công ty TNHH xây dựng và 
công nghệ bê tông Gia Thịnh  
(VN) 
48 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 19: Bê tông. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn vật liệu và thiết bị lắp đặt trong xây dựng; dịch vụ bán buôn 
hóa chất (trừ hóa chất sử dụng trong nông nghiệp); dịch vụ bán buôn gạch xây, ngói, đá, 
cát, sỏi. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng nhà các loại; dịch vụ xây dựng công trình đường bộ; dịch vụ 
xây dựng công trình công ích; dịch vụ xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng; dịch vụ 
trang trí nội ngoại thất; dịch vụ phá dỡ trong xây dựng; dịch vụ san lấp mặt bằng; dịch vụ 
tư vấn về công nghệ trong xây dựng. 

 
 

(210) 4-2012-23772 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Đức 
Anh   (VN) 
197/4 Nguyễn Lâm, phường 6, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2012-23773 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Đức 
Anh   (VN) 
197/4 Nguyễn Lâm, phường 6, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2012-23775 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần KAROFI Việt 
Nam  (VN) 
Tòa nhà Ngôi Sao - 15B - Nguyễn Cảnh 
Dị, khu đô thị Đại Kim, Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và linh kiện sử dụng năng lượng mặt trời, cụ thể là pin mặt trời; máy 

đo, điều khiển, kiểm soát chất lượng nước, nước thải, không khí.  
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Nhóm 11: Thiết bị lọc nước và không khí dùng cho gia đình và công nghiệp; máy tạo khí 
ozone và tia cực tím dùng để khử trùng, máy sưởi làm nóng không khí, bình nước nóng.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ xử lý nước, không khí.  

 
 

(210) 4-2012-23776 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 
dùng MA SAN  (VN) 
Tầng 12, tòa nhà Kumho Asiana Plaza 
Saigon, số 39 Lê Duẩn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm từ sữa; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sữa chua, nước 

mắm; nước chấm chiết xuất từ thịt, cá; thịt đóng hộp; cá đóng hộp; các loại giò chả như: 
giò lụa, chả quế, giò thủ; các loại hoa quả trái cây đóng hộp; dầu ăn.  

 
Nhóm 30: Nước xốt từ thịt, cá (gia vị); gia vị; hạt nêm; cà phê hòa tan; cà phê rang xay; 
đồ uống dựa trên cơ sở cà phê; mỳ ăn liền; bún ăn liền; phở ăn liền; cháo ăn liền; xốt gia 
vị; nước xốt cà chua; ngũ cốc dinh dưỡng; trà xanh; trà thảo mộc; nước tương; nước chấm 
chế biến từ đạm thực vật; tương ớt (gia vị). 

 
Nhóm 32: Nước giải khát không có ga (đồ uống không cồn); nước ép trái cây (đồ uống); 
đồ uống làm từ nước ép trái cây không cồn; đồ uống không cồn; bia.  

 
 

(210) 4-2012-23777 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 
dùng MA SAN   (VN) 
Tầng 12, tòa nhà Kumho Asiana Plaza 
Saigon, số 39 Lê Duẩn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm từ sữa; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sữa chua, nước 

mắm; nước chấm chiết xuất từ thịt, cá; thịt đóng hộp; cá đóng hộp; các loại giò chả như: 
giò lụa, chả quế, giò thủ; các loại hoa quả trái cây đóng hộp; dầu ăn.   

 
Nhóm 30: Nước xốt từ thịt, cá (dùng làm gia vị); gia vị; hạt nêm; cà phê hòa tan; cà phê 
rang xay; đồ uống dựa trên cơ sở cà phê; mỳ ăn liền; bún ăn liền; phở ăn liền; cháo ăn 
liền; xốt gia vị; nước xốt cà chua; ngũ cốc dinh dưỡng; trà xanh; trà thảo mộc; nước 
tương; nước chấm chế biến từ đạm thực vật; tương ớt (gia vị).  

 
Nhóm 32: Nước giải khát không có ga (đồ uống không cồn); nước ép trái cây (đồ uống); 
đồ uống làm từ nước ép trái cây không cồn; đồ uống không cồn; bia.  
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(210) 4-2012-23778 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 

dùng MA SAN   (VN) 
Tầng 12, tòa nhà Kumho Asiana Plaza 
Saigon, số 39 Lê Duẩn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm từ sữa; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sữa chua, nước 

mắm; nước chấm chiết xuất từ thịt, cá; thịt đóng hộp; cá đóng hộp; các loại giò chả như: 
giò lụa, chả quế, giò thủ; các loại hoa quả trái cây đóng hộp; dầu ăn.   

 
Nhóm 30: Nước xốt từ thịt, cá (dùng làm gia vị); gia vị; hạt nêm; cà phê hòa tan; cà phê 
rang xay; đồ uống dựa trên cơ sở cà phê; mỳ ăn liền; bún ăn liền; phở ăn liền; cháo ăn 
liền; xốt gia vị; nước xốt cà chua; ngũ cốc dinh dưỡng; trà xanh; trà thảo mộc; nước 
tương; nước chấm chế biến từ đạm thực vật; tương ớt (gia vị).  

 
Nhóm 32: Nước giải khát không có ga (đồ uống không cồn); nước ép trái cây (đô uống); 
đồ uống làm từ nước ép trái cây không cồn; đồ uống không cồn; bia.  

 
 

(210) 4-2012-23779 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 

dùng MA SAN   (VN) 
Tầng 12, tòa nhà Kumho Asiana Plaza 
Saigon, số 39 Lê Duẩn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm từ sữa; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sữa chua, nước 

mắm; nước chấm chiết xuất từ thịt, cá; thịt đóng hộp; cá đóng hộp; các loại giò chả như: 
giò lụa, chả quế, giò thủ; các loại hoa quả trái cây đóng hộp; dầu ăn.   

 
Nhóm 30: Nước xốt từ thịt, cá (dùng làm gia vị); gia vị; hạt nêm; cà phê hòa tan; cà phê 
rang xay; đồ uống dựa trên cơ sở cà phê; mỳ ăn liền; bún ăn liền; phở ăn liền; cháo ăn 
liền; xốt gia vị; nước xốt cà chua; ngũ cốc dinh dưỡng; trà xanh; trà thảo mộc; nước 
tương; nước chấm chế biến từ đạm thực vật; tương ớt (gia vị).  

 
Nhóm 32: Nước giải khát không có ga (đồ uống không cồn); nước ép trái cây (đồ uống); 
đồ uống làm từ nước ép trái cây không cồn; đồ uống không cồn; bia.  
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(210) 4-2012-23790 (220) 24.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

 

(731) Trần Thanh Phú    (VN) 
688 ấp Cẩm Thắng, xã Cẩm Giang, 
huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh  

 
(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; kem (mỹ phẩm) bôi da; kem và bột tắm trắng da; 

sữa rửa mặt; nước hoa; sữa tắm. 
 
 

(210) 4-2012-23791 (220) 24.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Tuấn Anh Vina  
(VN) 
80 đường 138, phường Tân Phú, quận 9, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng trắng da (mỹ phẩm); kem ngừa mụn nám (mỹ phẩm); kem bôi mặt 

(mỹ phẩm); kem bột tắm trắng da (mỹ phẩm); sữa tắm (mỹ phẩm); kem hấp dầu tóc. 
 
 

(210) 4-2012-23792 (220) 24.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất và thương mại mỹ 
phẩm Nhật Việt  (VN) 
18 đường số 37 khu phố 7, phường Hiệp 
Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) bôi da; kem (mỹ phẩm) ngừa mụn nám da; kem (mỹ phẩm) 

tắm trắng da; kẽm (mỹ phẩm) chống nhăn da; kem (mỹ phẩm) rửa mặt; kem (mỹ phẩm) 
ngừa tàn nhang. 

 
 

(210) 4-2012-23793 (220) 24.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A26.11.12; 26.11.3 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương lợt, xanh 

dương nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bất động 
sản Kim Bảo  (VN) 
184 Lê Đại Hành, phường 15, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán căn hộ, cho thuê căn hộ, cho thuê văn phòng.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 

 

 
932 

(210) 4-2012-23794 (220) 24.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(591) Xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dầu khí Toàn 
Cầu Việt Nam  (VN) 
Số 75, tổng kho Đức Giang, quận Long 
biên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhờn (dầu bôi trơn động cơ).  

 
 

(210) 4-2012-23795 (220) 24.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

 

(731) Trương Văn Cường  (VN) 
B1 lầu 4, P 3.03, chung cư Tân Mai, 
phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng trắng da; kem bôi mặt; sữa tắm; kem rửa mặt; dầu bóng tóc; kem 

tắm trắng da. 
 
 

(210) 4-2012-23796 (220) 24.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Mai 
Phương  (VN) 
110A Cách Mạng Tháng 8, phường Cái 
Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ  

(540) 

 

(740) Trung tâm Tư vấn sở hữu trí tuệ và đầu 
tư (LUVINA LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn.  

 
 

(210) 4-2012-23797 (220) 24.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A1.5.3; 5.7.3; A1.1.10; 5.13.4 
(591) Xanh dương, vàng, đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Phân Bón Đất 
Việt  (VN) 
28/16 đường 32, khu phố 7, phường Linh 
Đông, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2012-23799 (220) 24.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

  (540) 

  

(731) Trần Thị Phương Thảo   (VN) 
Tổ 16, phường Tân Quang, thành phố 
Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt bò, thịt lợn và gia vị đã qua chế biến (xúc xích).  

 
 

(210) 4-2012-23800 (220) 24.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 1.15.5; A20.1.5 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương, đen, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Vinexpo Việt Nam   (VN) 
39B ngõ 185 Minh Khai, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; vecni; chất nhuộm màu cho gỗ; phẩm màu; mực in; chế phẩm bảo vệ kim 

loại. 
 

Nhóm 35: Mua bán và phân phối các sản phẩm: sơn, vecni, chất nhuộm màu cho gỗ, 
phẩm màu, mực in, chế phẩm bảo vệ kim loại. 

 
 

(210) 4-2012-23801 (220) 24.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A26.11.8 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Lê Bùi Huấn  (VN) 
Số 50, phố Đại La, phường Trương Định, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Giày cao cổ; giầy dép bằng vải đế cói đan; giầy để chơi bóng đá; giầy cao su; 

giầy thể dục; giầy ống ngắn; giầy thể thao; dép.  
 
 

(210) 4-2012-23802 (220) 24.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(591) Vàng, đen 
(731) Công ty TNHH PALDO VINA  (VN)

Cụm công nghiệp Đồng Lạng, xã Phù 
Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn SPVN (SPVN 
Co.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền. 
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(210) 4-2012-23804 (220) 24.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.3.1; A26.11.8; 26.1.1; 25.7.25 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng, xanh dương đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại-
dịch vụ-kỹ thuật Nhất An 
Sinh  (VN) 
737 Kinh Dương Vương, phường An 
Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy móc, thiết bị và phụ tùng máy công nghiệp: máy rửa màng lọc 

thận, máy xử lý nước. 
 

Nhóm 40: Xử lý nước. 
 
 

(210) 4-2012-23806 (220) 24.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A7.1.11; 7.1.24; 15.7.1; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng, nâu, vàng, xanh dương, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
cơ khí Đại Đông á  (VN) 
Số 119 Cách Mạng Tháng Tám, khóm 4, 
phường 2, thành phố Cao Lãnh, tỉnh 
Đồng Tháp 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa sắt; cửa làm bằng kim loại; cửa kéo, cửa cuốn bằng nhôm; vật liệu xây 

dựng làm bằng kim loại. 
 
 

(210) 4-2012-23807 (220) 24.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A26.11.8 
(591) Xanh dương, xanh dương  nhạt, đen, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH máy và sản 
phẩm thép Việt  (VN) 
212/158/98A Nguyễn Văn Nguyễn, 
phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Máy cán tôn; máy cán xà gồ thép, máy chấn vòm, máy xả cuộn tự động. 
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(210) 4-2012-23810 (220) 24.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 3.1.14; 3.1.15; A1.1.10 
(591) Xanh, cam, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 
mại sản xuất xuất nhập khẩu 
Vạn Phước Thành  (VN) 
60 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 21: Đồ dùng, dụng cụ gia đình bằng nhựa: xô, chậu, bình đá, ly nhựa. 
 

Nhóm 35: Mua bán máy móc, thiết bị, phụ tùng, nguyên vật liệu dùng cho ngành nhựa, đồ 
dùng gia đình: nồi cơm điện, tủ lạnh, quạt máy, tủ chén, hạt nhựa.  

 
 

(210) 4-2012-23812 (220) 24.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.3.1 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thạch Vạn Tín   (VN) 
15A đường số 8, khu phố 7, phường 
Tăng Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 19: Lớp phủ mặt ngoài không bằng kim loại, cho các công trình xây dựng. 
 
 

(210) 4-2012-23813 (220) 24.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ - sản xuất Toàn Tâm 
Phát  (VN) 
131/6/1/27 Tây Lân, Kp3 Tân Tạo, Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Dây và cáp điện các loại. 
 
 

(210) 4-2012-23814 (220) 24.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Giấy Mỹ 
Hưng  (VN) 
Số 110 Tô Hiệu, phường Trại Cau, quận 
Lê Chân, thành phố Hải Phòng  

 

(511)   Nhóm 16: Giấy, bìa các tông, ấn phẩm, văn phòng phẩm.  
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(210) 4-2012-23815 (220) 24.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 18.3.21; 18.1.21; 7.3.11 
(591) Đỏ, da cam, trắng, tím đậm 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần ARANYA Việt 
Nam   (VN) 
16 Mai Hắc Đế, phường Bùi Thị Xuân, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, cung cấp đồ ăn và thức uống (do nhà hàng cung cấp), quán 
ăn tự phục vụ, quán rượu, cho thuê phòng họp và phòng hội nghị, dịch vụ khu nghỉ dưỡng 
(chỗ ở tạm thời).  

 
 

(210) 4-2012-23816 (220) 24.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 6.1.2 
(591) Xanh, đỏ, trắng 
(731) Trần Hồng Lâm   (VN) 

Số 97 Lê Lợi, khóm Châu Long 2, 
phường Châu Phú B, thị xã Châu Đốc, 
tỉnh An Giang  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt và kẹo; bánh mỳ; bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; kem lạnh; bánh 

pizza; cà phê.  
 
 

(210) 4-2012-23817 (220) 24.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(591) Trắng, xanh dương, vàng, đỏ, xanh lá 

cây 

(540) 

 

(731) Trần Thị Xuân Dung  (VN) 
299/3A Lý Thường Kiệt, phường 15, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức các cuộc thi (cho giáo dục và giải trí); dịch vụ câu lạc bộ (giải trí hoặc 

giáo dục), tổ chức và điều khiển cuộc hội thảo; tổ chức buổi tiệc (giải trí); cung cấp dịch 
vụ vui chơi giải trí trong nhà. 
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(210) 4-2012-23820 (220) 24.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 2.9.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại BOO  
(VN) 
Số 19A Đặng Trần Côn, phường Quốc Tử 
Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo bằng vải; giầy dép; mũ nón; dây lưng bằng vải (trang phục); tất vải; cà 
vạt bằng vải.  

 
 

(210) 4-2012-23822 (220) 24.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A17.5.9; A17.5.3; 17.5.1 
(591) Xanh dương nhạt, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cơ khí chính 
xác Thịnh Phát  (VN) 
255/19 khu phố 3B, phường Thạnh Lộc, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 06: Bu lông bằng kim loại, ốc vít bằng kim loại.  
 
 

(210) 4-2012-23826 (220) 24.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 6.1.2; 26.13.1; 26.13.25; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại trà và cà phê 
Thiên Tân Phát   (VN) 
D7 đường HT 19, khu phố 6, phường Hiệp 
Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê bột, trà.  
 
 

(210) 4-2012-23827 (220) 24.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A19.7.16; 25.1.6 
(591) Nâu, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Lê Khánh An  
(VN) 
Số 258/69 Trần Hưng Đạo, phường 
Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ uống (do nhà hàng thực hiện), dịch vụ cung cấp thực 
phẩm (do nhà hàng thực hiện). 
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(210) 4-2012-23828 (220) 24.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ. 
(731) Cơ sở may mặc Đông Nam   (VN)

ấp Chợ, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, 
tỉnh Bình Phước  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần tây nam; quần tây nữ; áo sơ mi nam; áo sơ mi nữ; áo kiểu.  
 
 

(210) 4-2012-23829 (220) 24.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.11.1; A26.4.24 
(731) Cơ sở may mặc Đông Nam   (VN)

ấp Chợ, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, 
tỉnh Bình Phước  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần tây nam; quần tây nữ; áo sơ mi nam; áo sơ mi nữ; áo kiểu. 
 
 

(210) 4-2012-23830 (220) 24.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA   (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-23831 (220) 24.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Lưu Đình Thắng   (VN) 
Xóm 4, thôn Phú Đô, xã Mễ Trì, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa rửa mặt, sữa tắm.  
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(210) 4-2012-23832 (220) 24.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
đầu tư phát triển y tế và hóa 
chất VQTECH  (VN) 
Thôn Đông Sen, xã Thụy Phương, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-23833 (220) 24.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1; 26.1.4 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần MISA   (VN) 

Nhà I, khách sạn La Thành, số 218 Đội 
Cấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính.  
 
 

(210) 4-2012-23834 (220) 24.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 24.9.1; A1.1.12; A1.1.2 
(591) Ghi, trắng, vàng 
(731) Đào Ngọc Việt  (VN) 

173C Kim Mã, phường Kim Mã, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: đồ chơi; quà tặng; đồ lưu niệm; đồ gia dụng; dụng cụ thể thao.  
 
 

(210) 4-2012-23835 (220) 24.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Linh Đạt  (VN) 
Km 31+500, quốc lộ 5A, xã Dị Sử, 
huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2012-23836 (220) 24.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Linh Đạt   (VN) 
Km 31+500, quốc lộ 5A, xã Dị Sử, 
huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-23837 (220) 24.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Linh Đạt   (VN) 
Km 31+500, quốc lộ 5A, xã Dị Sử, 
huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-23838 (220) 24.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Linh Đạt   (VN) 
Km 31+500, quốc lộ 5A, xã Dị Sử, 
huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-23839 (220) 24.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Linh Đạt   (VN) 
Km 31+500, quốc lộ 5A, xã Dị Sử, 
huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2012-23840 (220) 24.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
VINALINK   (VN) 
Số 99, đường 45, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; giới thiệu sản phẩm; trưng bày sản phẩm; quảng cáo qua thư; dịch 
vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch vụ 
đẩy mạnh bán hàng [cho người khác].  

 
 

(210) 4-2012-23841 (220) 24.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược 
Danapha-Nanosome  (VN) 
253 Dũng Sĩ Thanh Khê, quận Thanh 
Khê, thành phố Đà Nẵng  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-23842 (220) 24.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Mai Mai Thi  (VN) 
1042E Âu Cơ, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 09: Loa; đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số; máy thu hình (tivi); bộ khuyếch đại âm 
thanh (ampli); ống nói (micro); bộ trộn âm (mixer). 

 
 

(210) 4-2012-23843 (220) 24.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 25.7.25; A26.11.9; 26.1.1; 1.3.1 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, vàng, vàng 

cam, đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH giấy Cao Phát  

(VN) 
242/8B ấp Đông Chiêu, xã Tân Đông 
Hiệp, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 16: Khăn giấy ướt; khăn giấy. 
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(210) 4-2012-23844 (220) 24.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Vua Xúc Xích 
LEON KING  (VN) 
190E Huỳnh Văn Bánh, phường 12, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Thịt nguội, pa tê, xúc xích.  
 
 

(210) 4-2012-23845 (220) 24.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sinh Việt  (VN) 
A25 Hào Nam, khu kinh doanh và phát 
triển nhà Đống Đa, phường ¤ Chợ Dừa, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu; sữa tắm; chất khử mùi dùng cho cá nhân; xi đánh giầy. 
 
 

(210) 4-2012-23846 (220) 24.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sinh Việt    (VN) 
A25 Hào Nam, khu kinh doanh và phát 
triển nhà Đống Đa, phường ¤ Chợ Dừa, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm rửa vệ sinh tay dạng nước; chế phẩm rửa vệ sinh tay dạng bột; kem 
rửa tay; xà phòng; dầu gội; sữa tắm. 

 
 

(210) 4-2012-23847 (220) 24.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sinh Việt    (VN) 
A25 Hào Nam, khu kinh doanh và phát 
triển nhà Đống Đa, phường ¤ Chợ Dừa, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Bột giặt quần áo; nước giặt quần áo; chế phẩm tẩy trắng quần áo; chất xả giặt 
làm mềm vải (chất xả vải); nước ôzôn làm mềm vải, quần áo. 

 
 

(210) 4-2012-23848 (220) 24.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sinh Việt    (VN) 
A25 Hào Nam, khu kinh doanh và phát 
triển nhà Đống Đa, phường ¤ Chợ Dừa, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu; sữa tắm; chất khử mùi dùng cho cá nhân; xi đánh giầy. 
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(210) 4-2012-23849 (220) 24.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sinh Việt    (VN) 
A25 Hào Nam, khu kinh doanh và phát 
triển nhà Đống Đa, phường ¤ Chợ Dừa, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu; sữa tắm; chất khử mùi dùng cho cá nhân; xi đánh giầy. 
 
 

(210) 4-2012-23850 (220) 24.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sinh Việt    (VN) 
A25 Hào Nam, khu kinh doanh và phát 
triển nhà Đống Đa, phường ¤ Chợ Dừa, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Bột giặt quần áo; nước giặt quần áo; chế phẩm tẩy trắng quần áo; chất xả giặt 
làm mềm vải (chất xả vải); nước xả ôzôn làm mềm vải, quần áo. 

 
 

(210) 4-2012-23851 (220) 24.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sinh Việt    (VN) 
A25 Hào Nam, khu kinh doanh và phát 
triển nhà Đống Đa, phường ¤ Chợ Dừa, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Bột giặt quần áo; nước giặt quần áo; chế phẩm tẩy trắng quần áo; chất xả giặt 
làm mềm vải (chất xả vải); nước xả ôzôn làm mềm vải, quần áo. 

 
 

(210) 4-2012-23852 (220) 24.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sinh Việt  (VN) 
A25 Hào Nam, khu kinh doanh và phát 
triển nhà Đống Đa, phường ¤ Chợ Dừa, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu; sữa tắm; chất khử mùi dùng cho cá nhân; xi đánh giầy.  
 
 

(210) 4-2012-23853 (220) 24.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sinh Việt  (VN) 
A25 Hào Nam, khu kinh doanh và phát 
triển nhà Đống Đa, phường ¤ Chợ Dừa, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu; sữa tắm; chất khử mùi dùng cho cá nhân; xi đánh giầy.  
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(210) 4-2012-23854 (220) 24.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sinh Việt   (VN) 
A25 Hào Nam, khu kinh doanh và phát 
triển nhà Đống Đa, phường ¤ Chợ Dừa, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm rửa vệ sinh tay dạng nước; chế phẩm rửa vệ sinh tay dạng bột; kem 

rửa tay; xà phòng; dầu gội; sữa tắm.  
 
 

(210) 4-2012-23855 (220) 24.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Sinh Việt    (VN) 
A25 Hào Nam, khu kinh doanh và phát 
triển nhà Đống Đa, phường ¤ Chợ Dừa, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Bột giặt quần áo; nước giặt quần áo; chế phẩm tẩy trắng quần áo; chất xả giặt 

làm mềm vải (chất xả vải); nước xả ôzôn làm mềm vải, quần áo.  
 
 

(210) 4-2012-23856 (220) 24.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Sinh Việt    (VN) 
A25 Hào Nam, khu kinh doanh và phát 
triển nhà Đống Đa, phường ¤ Chợ Dừa, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Bột giặt quần áo; nước giặt quần áo; chế phẩm tẩy trắng quần áo; chất xả giặt 

làm mềm vải (chất xả vải); nước xả ôzôn làm mềm vải, quần áo.   
 
 

(210) 4-2012-23857 (220) 24.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Sinh Việt    (VN) 
A25 Hào Nam, khu kinh doanh và phát 
triển nhà Đống Đa, phường ¤ Chợ Dừa, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm rửa vệ sinh tay dạng nước; chế phẩm rửa vệ sinh tay dạng bột; kem 

rửa tay; xà phòng; dầu gội; sữa tắm; nước rửa chén bát; nước lau sàn nhà; nước tẩy rửa 
bồn cầu; nước rửa xe; nước rửa kính; chế phẩm để tẩy sạch (đánh bóng) bề mặt inox; nước 
hoa xịt phòng.  
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(210) 4-2012-23858 (220) 24.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sinh Việt    (VN) 
A25 Hào Nam, khu kinh doanh và phát 
triển nhà Đống Đa, phường ¤ Chợ Dừa, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm rửa vệ sinh tay dạng nước, chế phẩm rửa vệ sinh tay dạng bột, kem 
rửa tay, xã phòng, dầu gội, sữa tắm, nước rửa chén bát, nước lau sàn nhà, nước tẩy rửa bồn 
cầu, nước rửa xe, nước rửa kính, chế phẩm để tẩy sạch (đánh bóng) bề mặt inox, nước hoa 
xịt phòng. 

 
 

(210) 4-2012-23859 (220) 24.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sinh Việt    (VN) 
A25 Hào Nam, khu kinh doanh và phát 
triển nhà Đống Đa, phường ¤ Chợ Dừa, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm rửa vệ sinh tay dạng nước, chế phẩm rửa vệ sinh tay dạng bột, kem 
rửa tay, xà phòng, dầu gội, sữa tắm, nước rửa chén bát, nước lau sàn nhà, nước tẩy rửa bồn 
cầu, nước rửa xe, nước rửa kính, chế phẩm để tẩy sạch (đánh bóng) bề mặt inox, nước hoa 
xịt phòng. 

 
 

(210) 4-2012-23862 (220) 24.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A8.1.22; A8.1.23; 26.15.5; 8.1.19 
(731) HERSHEY CHOCOLATE & 

CONFECTIONERY CORPORATION (US)
4860 Robb Street, Suite 204, Wheat 
Ridge, Colorado 80033 U.S.A.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Sô cô la; sản phẩm sô cô la; kẹo; kẹo dạng thanh, bánh kẹo; ca cao; sản phẩm 
ca cao; bánh quy khô, bánh bích quy, sô cô la cô đặc không đường, bánh dạng miếng, lát 
hoặc khoanh; hỗn hợp sô cô la ăn liền (đồ uống lạnh và nóng); bánh kẹo dùng để phủ lên 
kem và các món tráng miệng; bánh, bánh ngọt, kem lạnh, bánh kẹo đông lạnh. 

 
 

(210) 4-2012-23863 (220) 24.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A8.1.22; A8.1.23; 26.15.5; 8.1.19 
(731) HERSBEY CHOCOLATE & 

CONFECTIONERY CORPORATION (US)
4860 Robb Street, Suite 204, Wheat 
Ridge, Colorado 80033 U.S.A.   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Sô cô la; sản phẩm sô cô la; kẹo; kẹo dạng thanh, bánh kẹo; ca cao; sản phẩm 
ca cao; bánh quy khô, bánh bích quy, sô cô la cô đặc không đường, bánh dạng miếng, lát 
hoặc khoanh; hỗn hợp sô cô la ăn liền (đồ uống lạnh và nóng); bánh kẹo dùng để phủ lên 
kem và các món tráng miệng; bánh, bánh ngọt, kem lạnh, bánh kẹo đông lạnh. 

 
 

(210) 4-2012-23867 (220) 24.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) ZELL-V Pte Ltd   (SG) 
190 Clemenceau Avenue, #05-15 
Singapore Shopping Centre, Singapore 
(239924)  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng có bổ sung chất 
dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng để quản lý chế độ ăn kiêng của 
bệnh nhân; chất bổ sung thực phẩm có lợi cho sức khỏe được làm chủ yếu từ vitamin; các 
chế phẩm chăm sóc sức khỏe (thực phẩm chức năng); các chế phẩm chăm sóc sức khỏe 
dành cho người có yêu cầu về chế độ ăn kiêng đặc biệt; thực phẩm chức năng dùng để 
chăm sóc sức khỏe có nguồn gốc từ thiên nhiên; chế phẩm dược dùng cho mục đích chăm 
sóc sức khỏe; chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thuốc bổ [thuốc, dược phẩm]; 
chế phẩm vitamin.  

 
 

(210) 4-2012-23869 (220) 24.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.2; 25.5.2 
(731) KUCHING INTERNATIONAL LTD.  

(TW) 
No. 1-2, Ln. 73, Sec. 2, Zhongshan Rd., 
Tanzi Dist., Taichung City, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 

(511)   Nhóm 11: Bồn rửa, chậu lavabo, bát sen, đầu vòi sen, các phụ kiện phòng tắm, vòi nước, 
vòi nước (trộn nguồn) nóng lạnh, bộ phận cấp nước dùng cho bể chứa nước, bể chứa áp 
suất cao, vòi nước uống, thiết bị làm sạch nước, van điều khiển bể chứa nước, van cấp 
nước, lõi chia nước (trộn nóng lạnh) bằng gốm sứ, phụ kiện điều áp dùng cho việc cấp 
nước, phụ kiện an toàn dùng cho việc cấp nước, bộ lọc nước.  

 
 

(210) 4-2012-23870 (220) 24.10.2012 
 (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đại Phát  (VN)
Phố Đình, phường Đình Bảng, thị xã Từ 
Sơn, Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 05: Bỉm tã lót trẻ em, tã lót trẻ em, tã giấy người già, quàn tã trẻ em. 
 

Nhóm 16: Khăn giấy ướt, giấy vệ sinh. 
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(210) 4-2012-23871 (220) 24.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đại Phát  (VN)
Phố Đình, phường Đình Bảng, thị xã Từ 
Sơn, Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 05: Bỉm tã lót trẻ em, tã lót trẻ em, tã giấy người già, quần tã trẻ em. 
 

Nhóm 16: Khăn giấy ướt, giấy vệ sinh. 
 
 

(210) 4-2012-23872 (220) 24.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.2; 26.1.2; A25.7.21; 5.7.6; 5.7.1; 
5.9.19 

(591) Trắng, vàng, đỏ, đen, nâu, xanh đa trời, 
xanh dương đậm, tím, hồng 

(731) Công ty TNHH thực phẩm Dân 
Ôn  (VN) 
Số 290, đường Lê Chí Dân, khu 2, 
phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 29: Lạc (đậu phộng) đã chế biến; hạnh nhân đã chế biến; hạt điều đã chế biến; hạt 

(vừng) mè đã chế biến; hạt mắc-ca (macademia) đã chế biến; rau củ đã sấy khô.  
 
 

(210) 4-2012-23873 (220) 24.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2; 25.1.6; 5.7.6; 26.4.2; 25.12.1 
(591) Trắng, đen, vàng, đỏ, nâu, xanh dương, 

xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH thực phẩm Dân 

Ôn  (VN) 
Số 290, đường Lê Chí Dân; khu 2, 
phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 29: Lạc (đậu phộng) đã chế biến; hạnh nhân đã chế biến; hạt điều đã chế biến; hạt 

(vừng) mè đã chế biến; hạt mắc-ca (macadamia) đã chế biến; rau củ đã sấy khô.  
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(210) 4-2012-23874 (220) 24.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 5.5.19; 26.1.2; A5.5.22; 5.7.6; 26.4.2; 
A2.3.24 

(591) Trắng, đen, vàng, vàng nhũ, đỏ, xanh 
dương nhạt, hồng, xanh lá cây, nâu 

(731) Công ty TNHH thực phẩm Dân 
Ôn  (VN) 
Số 290, đường Lê Chí Dân, khu 2, 
phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 29: Lạc (đậu phộng) đã chế biến; hạnh nhân đã chế biến; hạt điều đã chế biến; hạt 

(vừng) mè đã chế biến; hạt mắc-ca (macadamia) đã chế biến; rau củ đã sấy khô.  
 
 

(210) 4-2012-23876 (220) 24.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1; 25.1.5 
(731) DNTN sản xuất - thương mại - 

xuất nhập khẩu Thuận Huy  
(VN) 
ấp 3, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh 
Long An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 
Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 
(511)   Nhóm 21: Gốm sứ dùng trong gia đình như: bình hoa; lư hương, tượng phật; đĩa.  

 
 

(210) 4-2012-23877 (220) 24.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 4.3.3 
(731) DNTN Sản Xuất - Thương Mại - 

Xuất Nhập Khẩu Thuận Huy  
(VN) 
ấp 3, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh 
Long An   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 
Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán gốm sứ dùng trong gia đình như: tượng phật, lư hương, bình hoa; mua 

bán dầu hoả.  
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(210) 4-2012-23878 (220) 24.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2 
(731) DNTN Sản Xuất - Thương Mại - 

Xuất Nhập Khẩu Thuận Huy  
(VN) 
ấp 3, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh 
Long An    

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 

Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 

(511)   Nhóm 21: Gốm sứ dùng trong gia đình như: bình hoa; lư hương; tượng phật; đĩa.  
 
 

(210) 4-2012-23879 (220) 24.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A26.11.12; 26.2.7; 26.1.5 
(731) YIBlN GRACE CO., LTD.   (CN) 

Hangtian Road, Nan'an Economic-
technology Development Area, Yibin 
City, Sichuan Province, P.R. China  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 

(511)   Nhóm 22: Sợi dệt [sợi thô]; sợi dệt dạng thô; sợi thuỷ tinh [sợi thô] dùng cho ngành dệt; 
sợi các bon [sợi thô] dùng cho ngành dệt; sợi bằng chất dẻo [sợi thô] dùng cho ngành dệt; 
dây thừng, không bằng kim loại; lều (mang đi được), vật liệu lót, không bằng cao su hoặc 
chất dẻo; buồm; sợi xe dùng cho lưới.  

 
Nhóm 23: Sợi và chỉ thêu; sợi tơ tằm và chỉ tơ tằm; sợi tơ và chỉ tơ nhân tạo; tơ tằm đã xe; 
sợi tơ đơn dùng trong ngành dệt; chỉ dùng trong ngành dệt; chỉ ni lông dùng trong ngành 
dệt; len đã xe; sợi len.  

 
 

(210) 4-2012-23880 (220) 24.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
kỹ thuật Thanh Quang   (VN) 
45 ngõ Gốc Đề, phố Minh Khai, phường 
Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị báo động rò rỉ khí đun bếp; thiết bị cảnh báo cháy; tủ điều khiển hệ 
thống báo cháy và chữa cháy; tủ điều khiển hệ thống báo động chống đột nhập; thiết bị báo 
động chống mất cắp dùng cho xe cộ; thiết bị cảnh báo và điều khiển qua điện thoại và tin 
nhắn SMS; thiết bị ghi và phát âm thanh cảnh báo dùng trong hệ thống báo động, báo cháy.  
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(210) 4-2012-23881 (220) 24.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.5.20; A5.5.22; 26.4.3; 2.5.6 
(591) Hồng, xanh lá cây, đỏ đậm, cam, xanh 

dương, đen, đỏ nhạt, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên thương mại 
Kiến Vinh  (VN) 
2270A Phạm Thế Hiển, phường 6, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 20: Gối, đệm (nệm). 
 

Nhóm 24: Ga trải giường, vỏ gối (áo gối). 
 
 

(210) 4-2012-23882 (220) 24.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2; 7.1.24; 26.4.9; 26.15.15 
(591) Nâu, xanh dương, trắng, nâu đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Đức Bẩy  (VN) 
30A đường Song Hành, tổ 45, phường 
Trung Mỹ Tây, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ mỹ nghệ bằng gỗ hoặc bằng sáp, thạch cao hoặc chất dẻo, khung giường 
(bằng gỗ), đồ gỗ mỹ thuật, ghế ngồi, đồ gỗ văn phòng. 

 
 

(210) 4-2012-23883 (220) 24.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2; 26.4.1; 25.12.1 
(591) Xanh bạc, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại dịch 
vụ công nghệ Chí Cường  (VN) 
262/2, đường Cách Mạng Tháng Tám, 
phường 10, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị văn phòng; lắp đặt, bảo trì và sửa chữa 
phần cứng máy tính; lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động chống trộm. 

 
 

(210) 4-2012-23884 (220) 24.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Chung Minh 
Media   (VN) 
208 Nguyễn Trãi, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 36: Tổ chức quyên góp từ thiện. 
 

Nhóm 41: Sắp xếp và tiến hành buổi hoà nhạc, tổ chức và điều khiển buổi hoà nhạc, tổ 
chức trình  diễn. 

 

(210) 4-2012-23885 (220) 24.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Chung Minh 
Media  (VN) 
208 Nguyễn Trãi, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức các cuộc thi (giáo dục và giải trí). 

 
 

(210) 4-2012-23886 (220) 24.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Chung Minh 
Media  (VN) 
208 Nguyễn Trãi, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Sản xuất phim, hãng phim; sản xuất phim trên băng hình, sản xuất phim video, 

hãng phim truyền hình. 
 
 

(210) 4-2012-23887 (220) 24.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Chung Minh 
Media   (VN) 
208 Nguyễn Trãi, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức các cuộc thi (giáo dục và giải trí). 

 
 

(210) 4-2012-23888 (220) 24.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Chung Minh 
Media    (VN) 
208 Nguyễn Trãi, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức các cuộc thi (giáo dục và giải trí). 
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(210) 4-2012-23889 (220) 24.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Chung Minh 
Media    (VN) 
208 Nguyễn Trãi, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức các cuộc thi (giáo dục và giải trí). 
 
 

(210) 4-2012-23890 (220) 24.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Chung Minh 
Media    (VN) 
208 Nguyễn Trãi, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Sản xuất phim, hãng phim(không phải là phim quảng cáo); sản xuất phim trên 
băng hình, sản xuất phim video, hãng phim truyền hình (không phải là phim quảng cáo). 

 
 

(210) 4-2012-23891 (220) 24.10.2012 
 (441) 25.01.2013 

(531) 26.2.7; 26.3.1; 26.7.25 
(591) Xanh dương 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hải Minh  (VN) 
183A4/18D Tôn Thất Thuyết, phường 4, 
quận 4, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 18: Cặp đựng giấy tờ, tài liệu, ví đựng danh thiếp, túi xách tay, ví đựng tiền, balô, 
bao để móc chìa khóa. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích 
bán lẻ; tổ chức hội chợ thương mại nhằm mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; quảng cáo; 
dịch vụ mua sắm cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác]; dịch vụ đại 
lý xuất nhập khẩu; quản lý kinh doanh công việc biểu diễn của nghệ sỹ. 

 
 

(210) 4-2012-23894 (220) 25.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 6.1.2; A1.1.10; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty Cổ phần BlackSoil 
Việt Nam   (VN) 
9 đường Mỹ Thái 1C, phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà (chè), bột ngũ cốc. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống , quán cà phê và quán giải khát. 
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(210) 4-2012-23895 (220) 25.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty Cổ phần BlackSoil 
Việt Nam   (VN) 
9 đường Mỹ Thái 1C, Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 31: Rau, hoa, quả tươi.  
 

Nhóm 35: Kinh doanh xuất nhập khẩu rau, hoa, quả, nông sản thực phẩm, vật tư nông 
nghiệp.  

 
 

(210) 4-2012-23896 (220) 25.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.13.25; 26.2.3 
(731) WIDE POWER INVESTMENT 

LIMITED   (HK) 
16/F., The Peninsula Office Tower, 18 
Middle Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, 
Hong Kong  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực 

(TRUNG THUC.,JSC) 
 

(511)   Nhóm 03: Nước xức tóc; dầu gội đầu; xà phòng; sữa ma mặt; tinh dầu thơm; chế phẩm mỹ 
phẩm để dùng trong nhà tắm, mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm dùng để chăm sóc da; kem 
chống nhăn; kem làm trắng da; kem tẩy vết trên da.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; 
nghiên cứu tiếp thị; khảo sát kinh doanh thương mại; quan hệ công chúng; tư vấn quản lý 
kinh doanh; nghiên cứu thị trường; quản lý kinh doanh cho khách sạn; quản lý thương mại 
việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; tư vấn quản lý nhân sự. 

 
Nhóm 41: Hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục], sắp xếp và tiến hành 
hội thảo [tập huấn]; xuất bản văn bản [không bao gồm những bài quảng cáo]; xuất bản 
sách; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; dịch vụ sắp đặt không dùng cho mục đích 
quảng cáo; dịch vụ câu lạc bộ (giải trí hoặc giáo dục); dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe. 

 
Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ cung cấp đồ ăn thức uống 
do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống tự phục 
vụ; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán trà; nhà nghỉ du lịch; cho thuê phòng họp; cho thuê 
ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thủy tinh.  

 
Nhóm 44: Phòng khám chữa bệnh; chăm sóc sức khỏe; địch vụ trị liệu bằng cách xoa bóp 
dầu thơm; bệnh xá; hướng dẫn ăn kiêng dinh dưỡng; phòng tắm kiểu Thổ Nhĩ Kỳ; thẩm 
mỹ viện; tiệm chăm sóc tóc; dịch vụ cắt sửa móng tay; dịch vụ chữa bệnh bằng nước 
khoáng nóng. 

 

Nhóm 45: Lập kế hoạch và tô chức hôn lễ. 
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(210) 4-2012-23897 (220) 25.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.3.14; A11.3.4 
(731) Công ty cổ phần truyền 

thông Cộng Sự   (VN) 
Nhà 103, ngõ 663 đường Trương Định, 
phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ.  
 
 

(210) 4-2012-23898 (220) 25.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 3.7.1; 25.1.6; 24.1.1; A1.1.10; 21.3.1 
(731) Công ty cổ phần truyền 

thông bóng đá Việt Nam   (VN)
Số 18 Lý Văn Phức, phường Cát Linh, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ tổ chức hội chợ triển lãm thương mại; dịch vụ xúc 
tiến thương mại; dịch vụ nghiên cứu thị trường; dịch vụ thăm dò dư luận; dịch vụ quan hệ 
công chúng; tổ chức sự kiện nhằm mục đích quảng cáo. 

 

Nhóm 41: Tổ chức sự kiện về văn hoá, thể thao, vui chơi giải trí, hội nghị, hội thảo; sản 
xuất phim; các chương trình sản xuất phim nghệ thuật. 

 
 

(210) 4-2012-23899 (220) 25.10.2012 
 (441) 25.01.2013 

(531) A1.1.10; 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh dương, tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Song Tinh  (VN) 
Phố Xuân Mai 1, phường Phúc Thắng, 
thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  

 

(511)   Nhóm 42: Nghiên cứu về lĩnh vực xử lý và bảo vệ môi trường; tư vấn thực hiện các hồ sơ, 
dự án xử lý và bảo vệ môi trường; thiết kế các công trình, hạ tầng kỹ thuật cho việc xử lý 
môi trường.  

 
 

(210) 4-2012-23903 (220) 25.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Lành  (VN) 
Khu 1, thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm 
Tấu, tỉnh Yên Bái 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu.  
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(210) 4-2012-23904 (220) 25.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Lành   (VN) 
Khu 1, thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm 
Tấu, tỉnh Yên Bái   

 

(511)   Nhóm 33: Rượu.  
 
 

(210) 4-2012-23906 (220) 25.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1; 5.3.20 
(591) Xanh lá cây, trắng, cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại Cát Vàng  (VN) 
131/35 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm dùng cho em bé, thực phẩm dùng cho người 
gầy thích hợp cho mục đích y tế, thực phẩm dùng cho người tiểu đường thích hợp cho 
mục đích y tế, thực phẩm dùng để ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế. 

 

Nhóm 30: Bột ngũ cốc, bột lúc mạch, bột đậu, chế phẩm của ngũ cốc, bột dùng làm thực 
phẩm, bột ngô. 

 

Nhóm 35: Mua bán, thực phẩm bao gói sẵn, bột dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, thực 
phẩm dùng cho trẻ em, thực phẩm cho người gầy, thực phẩm dùng cho người tiểu đường, 
thực phẩm dùng để ăn kiêng. 

 
 

(210) 4-2012-23907 (220) 25.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Nguyễn Mạnh Tùng  (VN) 
Xóm 1, thôn Thượng, xã Mễ Trì, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2012-23908 (220) 25.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) 1. Ngô Quốc Anh   (VN) 
Số 28, ngách 535, ngõ 2, phố Kim Mã, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  
2. Hoàng Xuân Hoan   (VN) 
Số 126, phố Triệu Việt Vương, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2012-23909 (220) 25.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(591) Vàng đồng 
(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

thương mại Phong Vinh  (VN) 
207/2 Lạc Long Quân, phường 3, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa. 
 

Nhóm 25: Quần; áo; giày, dép; trang phục lót.  
 
 

(210) 4-2012-23910 (220) 25.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(591) Vàng đồng 
(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

thương mại Phong Vinh   (VN) 
207/2 Lạc Long Quân, phường 3, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa.  
 

Nhóm 25: Quần; áo; giày, dép; trang phục lót.  
 
 

(210) 4-2012-23911 (220) 25.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(591) Xanh, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
phân phối Quốc Tế Việt  (VN) 
1115/38 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 21: Tăm xỉa răng, chỉ nha khoa xỉa răng.  
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(210) 4-2012-23912 (220) 25.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.5.20; 3.7.17; A3.7.24 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH tư vấn thiết kế 
xây dựng Khải Việt  (VN) 
34 lô A, đường B8, khu dân cư Đông 
Thủ Thiêm, phường Bình Trưng Đông, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 42: Tư vấn thiết kế xây dựng.  
 
 

(210) 4-2012-23913 (220) 25.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 1.5.1; 26.1.2; A5.5.20; A5.5.21; 
A1.1.12; 1.15.9 

(591) Trắng, xanh da trời, đen, vàng 
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại Thuận Phát   (VN) 
50 đường số 21, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 09: Dây điện; cáp điện.  
 
 

(210) 4-2012-23914 (220) 25.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A11.3.7; 26.4.2 
(591) Trắng, vàng, xanh lá cây, đỏ, xám 
(731) Công ty cổ phần Sài Gòn Food  

(VN) 
Lô C24-24B/II, đường 2F, khu công 
nghiệp Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 30: Cháo ăn liền. 
 
 

(210) 4-2012-23915 (220) 25.10.2012 
 (441) 25.01.2013 

(531) 3.13.1; A3.13.24; 25.1.25 
(731) BEANNE CHEMICAL CO.  (TW) 

6Fl., No.166, Sect. 5, Roosevelt Road, 
Taipei 11677, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 

 

 
958 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm); kem bôi mặt (mỹ phẩm); nước thơm dùng 
cho mục đích mỹ phẩm; kem để làm sạch (mỹ phẩm); mặt nạ trang điểm dùng cho mục 
đích mỹ phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-23916 (220) 25.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) TAIYO HOLDINGS CO., LTD.   (JP) 
2-7-1 Hazawa, Nerima-ku, Tokyo 176-
8508, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất sử dụng trong quá trình sản xuất bảng mạch in; chất chống hàn (hoá 
chất) dùng trong quá trình sản xuất bảng mạch in; chất phủ hóa học dùng trong sản xuất 
bảng mạch in. 

 
Nhóm 02: Mực in; mực đánh dấu; mực phủ lỗ sử dụng với bảng mạch in; mực chống ăn 
mòn sử dụng trong quá trình quang khắc tạo đường mạch in; mực chống ăn mòn sử dụng 
với bảng mạch in dẻo.  

 
Nhóm 17: Vật liệu cách điện sử dụng với bảng mạch in; vật liệu phủ cách nhiệt sử dụng 
với bảng mạch in; vật liệu phủ cách nhiệt sử dụng với màn hình hiển thị; vật liệu phủ cách 
nhiệt sử dụng bảng chương trình ứng dụng; vật liệu phủ cách nhiệt sử dụng với bảng mạch 
in dẻo; vật liệu nhựa cách nhiệt dùng cho vật liệu điện môi trung gian sử dụng trong chế 
tạo bảng mạch; vật liệu nhựa cách điện dùng cho vật liệu điện môi trung gian dạng màng 
phim khô sử dụng trong chế tạo bảng mạch; vật liệu phủ cách nhiệt sử dụng với bảng 
mạch in; vật liệu phủ và hàn bảo vệ cách nhiệt sử dụng với lỗ của bảng mạch in; sơn cách 
nhiệt, cách điện.  

 
 

(210) 4-2012-23917 (220) 25.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) TAIYO HOLDINGS CO., LTD.    (JP) 
2-7-1 Hazawa, Nerima-ku, Tokyo 176-
8508, Japan   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất sử dụng trong quá trình sản xuất bảng mạch in; chất chống hàn (hoá 
chất) dùng trong quá trình sản xuất bảng mạch in; chất phủ hóa học dùng trong sản xuất 
bảng mạch in.  

 
Nhóm 02: Mực in; mực đánh dấu; mực phủ lỗ sử dụng với bảng mạch in; mực chống ăn 
mòn sử dụng trong quá trình quang khắc tạo đường mạch in; mực chống ăn mòn sử dụng 
với bảng mạch in dẻo.   

 
Nhóm 17: Vật liệu cách điện sử dụng với bảng mạch in; vật liệu phủ cách nhiệt sử dụng 
với bảng mạch in; vật liệu phủ cách nhiệt sử dụng với màn hình hiển thị; vật liệu phủ cách 
nhiệt sử dụng bảng chương trình ứng dụng; vật liệu phủ cách nhiệt sử dụng với bảng mạch 
in dẻo; vật liệu nhựa cách nhiệt dùng cho vật liệu điện môi trung gian sử dụng trong chế 
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tạo bảng mạch; vật liệu nhựa cách điện dùng cho vật liệu điện môi trung gian dạng màng 
phim khô sử dụng trong chế tạo bảng mạch; vật liệu phủ cách nhiệt sử dụng với bảng 
mạch in; vật liệu phủ và hàn bảo vệ cách nhiệt sử dụng với lỗ của bảng mạch in; sơn cách 
nhiệt, cách điện.  

 
 

(210) 4-2012-23918 (220) 25.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.1; A1.1.9; 21.1.17 
(591) Đỏ, đen 
(731) EAST WEST BANK, A CALIFORNIA 

CORPORATION   (US) 
135 N. Los Robles Avenue, Pasadena, 
CA 91101, USA  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ máy rút tiền tự động; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ đầu 
tư vốn; dịch vụ thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ; dịch vụ lưu ký; dịch vụ chuyển tiền điện tử; 
dịch vụ tài vụ; dịch vụ tư vấn tài chính; dịch vụ quản lý tài chính; dịch vụ tài chính; dịch 
vụ thuê mua tài chính; dịch vụ ngân hàng tại nhà; dịch vụ ngân hàng trực tuyến; dịch vụ 
cho vay tiền; dịch vụ cho vay trả góp; dịch vụ nhận gởi tiền tiết kiệm; dịch vụ môi giới 
bảo hiểm; dịch vụ bảo lãnh phát hành bảo hiểm; dịch vụ tư vấn bảo hiểm; dịch vụ phát 
hành thẻ ghi nợ, thẻ thanh toán, thẻ quà tặng, thẻ tiền mặt và thẻ tín dụng; dịch vụ phát 
hành séc du lịch; dịch vụ trao đổi tiền tệ; dịch vụ đổi tiền; dịch vụ phát hành thư tm dụng; 
dịch vụ phát hành chấp phiếu ngân hàng; dịch vụ cho vay theo bảo lãnh; dịch vụ tiền tệ; 
dịch vụ cho vay thế chấp; dịch vụ nghiệp vụ ngân hàng thế chấp; dịch vụ môi giới bất động 
sản; dịch vụ thông tin bất động sản; dịch vụ ký thác an toàn; dịch vụ môi giới chứng khoán; 
dịch vụ môi giới cổ phiếu và trái phiếu; dịch vụ thanh toán thuế; dịch vụ tư vấn kế toán; 
dịch vụ ủy thác; dịch vụ thanh toán hóa đơn; dịch vụ thông tin và tư vấn liên quan đến tài 
chính, ngân hàng, bảo hiểm, bất động sản, kinh tế và đầu tư; dịch vụ cung cấp thông tin thị 
trường chứng khoán; dịch vụ phân tích tài chính và cung cấp báo cáo tài chính; dịch vụ ký 
quỹ; dịch vụ đăng ký cổ phiếu; dịch vụ ngân phiếu được trả tiền trước; dịch vụ cho thuê 
thiết bị (dịch vụ tín dụng); dịch vụ giao dịch ngoại hối; dịch vụ quản lý tài sản bất động 
sản; dịch vụ quản lý tài sản tài chính; dịch vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán; dịch vụ 
nghiệp vụ ngân hàng đầu tư; dịch vụ tiền gửi ủy thác và dịch vụ tiền gửi tái cơ cấu. 

 
 

(210) 4-2012-23919 (220) 25.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 25.5.25 
(731) KDDI CORPORATION   (JP) 

3-2, Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-
ku, Tokyo, Japan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 36: Cho thuê không gian văn phòng để sử dụng liên quan đến phần cứng máy tính.  
 

Nhóm 37: Lắp đặt, duy trì và sửa chữa phần cứng máy tính và dịch vụ tư vấn liên quan 
đến các dịch vụ này.  
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(210) 4-2012-23921 (220) 25.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng   (VN) 
G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-23922 (220) 25.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng    (VN) 
G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội    

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-23923 (220) 25.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm và trang thiết bị 
y tế Đại Trường Sơn   (VN) 
5 đường số 4, cư xá Bình Thới, phường 8, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-23924 (220) 25.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm và trang thiết bị 
y tế Đại Trường Sơn   (VN) 
5 đường số 4, cư xá Bình Thới, phường 8, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-23925 (220) 25.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm và trang thiết bị 
y tế Đại Trường Sơn   (VN) 
5 đường số 4, cư xá Bình Thới, phường 8, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-23926 (220) 25.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm và trang thiết bị 
y tế Đại Trường Sơn  (VN) 
5 đường số 4, cư xá Bình Thới, phường 8, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 
 

(210) 4-2012-23927 (220) 25.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm và trang thiết bị 
y tế Đại Trường Sơn   (VN) 
5 đường số 4, cư xá Bình Thới, phường 8, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 
 

(210) 4-2012-23928 (220) 25.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm và trang thiết bị 
y tế Đại Trường Sơn   (VN) 
5 đường số 4, cư xá Bình Thới, phường 8, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-23929 (220) 25.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm và trang thiết bị 
y tế Đại Trường Sơn   (VN) 
5 đường số 4, cư xá Bình Thới, phường 8, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 
 

(210) 4-2012-23930 (220) 25.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm và trang thiết bị 
y tế Đại Trường Sơn   (VN) 
5 đường số 4, cư xá Bình Thới, phường 8, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 
 

(210) 4-2012-23931 (220) 25.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược Hà Tĩnh  
(VN) 
Số 167 đường Hà Huy Tập, thành phố Hà 
Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-23932 (220) 25.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần thiết bị y tế 
Delta Việt Nam  (VN) 
Số 3, ngõ 176 Mai Dịch, phường Mai 
Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
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(210) 4-2012-23933 (220) 25.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Melia  (VN) 
Số 56, hẻm 2, ngách 62, ngõ 254 đường 
Bưởi, phường Cống Vị, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 
 

(210) 4-2012-23935 (220) 25.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm Việt Nam  (VN) 
Phòng 9A, tòa nhà 39, số 19 đường 
Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, đồ uống dùng cho mục đích y tế, chế phẩm chống uríc, thuốc sắc 
dùng cho mục đích y tế, cồn ngọt (chế phẩm dược), chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho 
mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2012-23936 (220) 25.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân - 
thương mại Đại Hưng  (VN) 
Tổ 3, khu 2, phường Hồng Hà, thành phố 
Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị dùng cho bồn tắm, vòi hoa sen, chậu rửa tay (bộ phận của thiết bị vệ 
sinh), van xả nước (bộ phận của thiết bị vệ sinh), ống dẫn nước dùng cho thiết bị vệ sinh. 

 
 

(210) 4-2012-23937 (220) 25.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.2; 3.7.17; A3.7.24 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH điện tử Việt 
Nhật   (VN) 
Xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh 
Hưng Yên 

 

(511)   Nhóm 09: Trang thiết bị âm thanh: tăng âm, loa, đầu đọc đĩa hình MIDI. 
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(210) 4-2012-23938 (220) 25.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Vũ Đình Trung  (VN) 
132 Nguyễn Cao, phường Ninh Xá, 
thành phố Bắc Ninh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Tấm lợp bằng thép mạ kẽm (tôn màu); tấm lợp bằng thép mạ kẽm (tôn kẽm), 
tấm lợp bằng thép mạ hợp kim nhôm kẽm (tôn lạnh); tấm lợp bằng thép mạ các hợp kim 
khác; tấm lợp bằng kim loại. 

 
 

(210) 4-2012-23941 (220) 25.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.5.20; 4.5.1; 4.5.2; A5.5.21 
(591) Đen, hồng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Chính Bạn   (VN) 
127/135 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Chăm sóc sức khoẻ. 
 
 

(210) 4-2012-23950 (220) 25.10.2012 
 (441) 25.01.2013 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.1.6 
(591) Vàng, nâu vàng 

(540) 

  

(731) Phạm Thị Thu Hiền  (VN) 
21/62 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; mũ đội đầu (trang phục); tất; giày; thắt lưng (trang phục). 
 

Nhóm 41: Dịch vụ hướng dẫn luyện tập yoga.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn; dịch vụ quán 
cà phê. 

 

Nhóm 44: Thẩm mỹ viện, dịch vụ trang điểm; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ xoa bóp.  
 
 

(210) 4-2012-23951 (220) 25.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 20.7.1; 24.1.1; 26.3.1 
(591) Xanh, da cam 

(540) 

  

(731) Hoàng Ngọc Phong  (VN) 
Xã Cộng Hòa, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam 
Định 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo. 
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(210) 4-2012-23954 (220) 25.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) OCEAN AVENUE, LLC  (US) 
10701 S. River Front Parkway, Suit 110, 
South Jordan, Utah 84095 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 

(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung ăn kiêng và chất bổ sung dinh dưỡng.  
 

(210) 4-2012-23955 (220) 25.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 24.9.1 
(591) Xanh da trời, trắng 
(731) OCEAN AVENUE, LLC  (US) 

10701 S. River Front Parkway, Suit 110, 
South Jordan, Utah 84095  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 

(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung ăn kiêng và chất bổ sung dinh dưỡng.  
 
 

(210) 4-2012-23956 (220) 25.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) MONCIGALE   (FR) 
Quai de la Paix - 30300 BEAUCAIRE 
(France)  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu vang.  
 
 

(210) 4-2012-23957 (220) 25.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.1; 25.1.25 
(731) Công ty cổ phần Thái Dương 

Gia   (VN) 
Số 18 phố Thể Giao, phường Lê Đại 
Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 21: Đồ gốm, sứ gia dụng.  
 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu các sản phẩm gốm sứ gia dụng; dịch vụ quảng cáo; 
dịch vụ tư vấn quản lý doanh nghiệp.  
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(210) 4-2012-23958 (220) 25.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Trung Ương VIDIPHA  (VN) 
184/2 Lê Văn Sỹ, phường 10, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-23959 (220) 25.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Trung ương VIDIPHA  (VN) 
184/2 Lê Văn Sỹ, phường 10, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-23962 (220) 25.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) ILC TRADEMARK CORPORATION  

(VG) 
Tropic Isle Building, P.O. Box 3443, 
Road Town, Tortola, British Virgin 
Islands  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách, cụ thể là túi cho người cắm trại, túi cho người leo núi, túi du lịch và 

túi mua hàng; ba lô; túi dùng ở bãi biển; túi xách tay; túi bằng da thuộc và giả da dùng để 
đóng gói hàng hóa; túi cầm tay cho phụ nữ (ví); dây đeo vai [dây đai] bằng da thuộc hoặc 
giả da; gậy leo núi; ô; tất cả thuộc nhóm 18.  

 
Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là áo phông ngắn tay, áo sơ mi, áo thun có cổ, quần bơi, quần 
dài, áo khoác, áo len dài tay, đồ lót, tất, váy liền, áo choàng mặc sau khi tắm, đồ ngủ, 
quần soóc, mũ và thắt lưng (trang phục); đồ đi chân, cụ thể là giày, dép đi trong nhà, giày 
cao cổ; đồ đội đầu, tất cả thuộc nhóm 25 
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(210) 4-2012-23963 (220) 25.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 5.7.3; 3.3.1; 9.1.10; A25.3.3 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh dương, vàng 
(731) Công ty cổ phần phân bón 

Phúc Hưng  (VN) 
19 liên khu 2 - 5, phường Bình Trị Đông, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 

(210) 4-2012-23964 (220) 25.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(591) Đen, xám, vàng 
(731) Công ty TNHH vàng bạc đá 

quý Vạn Kim  (VN) 
Số 11 Lê Thị Pha, phường 1, thành phố 
Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 14: Vàng; bạc; đá quý; bạch kim; ngọc trai; đồ trang sức làm bằng vàng, bạc, đá 
quý, bạch kim và ngọc trai.  

 
Nhóm 35: Mua bán: vàng, bạc, đá quý, bạch kim, ngọc trai, đồ trang sức làm bằng vàng, 
bạc, đá quý, bạch kim và ngọc trai, trà, cà phê, ô tô, phụ tùng ô tô. 

 
 

(210) 4-2012-23965 (220) 25.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 3.7.17; A3.7.24; 20.7.1; 2.9.14 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh dương, đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Khải Tiến  (VN) 
49/60/3 Trịnh Đình Trọng, phường Phú 
Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dụng cụ học sinh và văn phòng phẩm: tập vở học sinh, bút viết các 
loại, thước kẻ, băng keo, compa, kẹp hồ sơ, hộp cắm bút, bút xóa, đồ bấm ghim, bút chì 
màu, bút sáp màu, sổ tay các loại, biểu mẫu chứng từ các loại. 
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(210) 4-2012-23966 (220) 25.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 25.1.25; 2.9.1; 5.3.20 
(591) Đen, vàng 
(731) Công ty TNHH thời trang 

Nguyên Thuỷ  (VN) 
143/64 Nguyễn Văn Nghi, phường 7, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo.  

 
 

(210) 4-2012-23968 (220) 25.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) L'OREAL, SociÐtÐ Anonyme  (FR)
14 Rue Royale, 75008 PARIS - France  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm); kem hay phấn nền (mỹ phẩm).  

 
 

(210) 4-2012-23969 (220) 25.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Mai Thanh 
Quyên   (VN) 
45/2B đường 100 Bình Thới, phường 14, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; bột giặt, dầu gội đầu; nước rửa chén. 

 
 

(210) 4-2012-23970 (220) 25.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 4.5.2; 4.5.3 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng 
(731) Nguyễn Thị Thúy   (VN) 

027 khu phố Mỹ Hoàng, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm; mua bán thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y 
tế, mua bán thực phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-23971 (220) 25.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 1.15.15; A5.5.20 
(591) Đỏ xanh da trời, xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại Huỳnh 
Anh   (VN) 
Tỉnh lộ 931 B, ấp 1 A, xã Vị Đông, 
huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai, nước uống đóng bình.  

 
 

(210) 4-2012-23972 (220) 25.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(591) Đen, vàng, xanh 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần nội thất 
Hoàng Phát   (VN) 
144/5A ấp Tam Đông 2, xã Thới Tam 
Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 20: Bàn; ghế; giường; tủ; giá; kệ bằng gỗ. 

 
 

(210) 4-2012-23973 (220) 25.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(591) Đen, vàng, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần nội thất 
Hoàng Phát    (VN) 
144/5A ấp Tam Đông 2, xã Thới Tam 
Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 20: Bàn; ghế; giường; tủ; giá; kệ bằng gỗ. 
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(210) 4-2012-23974 (220) 25.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) CJ CHEILJEDANG CORPORATION  
(KR) 
CJ Cheiliedang Center, 330, Dongho-ro, 
Jung-gu, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Chất phụ gia thức ăn cho gia súc (không dùng cho mục đích y tế); chất bổ sung 
dinh dưỡng dùng cho thực phẩm cho động vật (không dùng cho mục đích y tế); chất bổ 
sung protein cho động vật.  

 

Nhóm 31: Thức ăn cho động vật, chủ yếu bao gồm các chất được sản xuất bởi quá trình 
lên men axit amin; sản phẩm phụ của quá trình lên men axit amin, dùng làm thức ăn cho 
động vật; thực phẩm cho động vật; thức ăn đã pha trộn cho động vật; thức ăn công thức 
dùng cho động vật; cám; vật nuôi gây giống; hạt [hạt giống]; hạt giống ngũ cốc, chưa xử 
lý; cây hoa bia; rau tươi; tảo cho tiêu dùng con người.  

 
 

(210) 4-2012-23975 (220) 25.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A26.11.9; 26.3.1; 26.11.3 
(591) Xanh đậm, xanh nhạt 
(731) Công ty TNHH sản xuất thương 

mại Hoàng Cát Khánh   (VN) 
252i, Lý Chính Thắng, phường 9, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: ổ trục [bộ phận của máy móc]; xi lanh dùng cho máy móc; bộ cấp liệu [bộ 
phận của máy móc]; cơ cấu dẫn hướng cho máy móc; cụm ống thải cho động cơ; động cơ 
(không dùng cho phương tiện giao thông).  

 

Nhóm 12: Khung xe đạp; thùng xe ô tô; khung gầm xe ô tô; động cơ cho xe ô tô; xe ô tô; 
xe máy.  

 
 

(210) 4-2012-23976 (220) 25.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 9.1.10 
(731) PARK, NAM HOON  (KR) 

103-501, 158, Tojeong-ro, Mapo-gu, 
Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 25: Đồ đi chân; giày đế bằng; giày; giày khiêu vũ; giày đế mềm; giày lười; giày 
cao cổ; dép.  
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(210) 4-2012-23978 (220) 25.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.7.23; 5.7.13; 26.1.1 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại Kim 
Ngọc Phát  (VN) 
34 Bến Phú Lâm, phường 9, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 16: Keo dán cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; keo dính cho mục đích văn 
phòng hoặc gia dụng.  

 
 

(210) 4-2012-23979 (220) 25.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Trần Kim Ngọc  (VN) 
62 Trịnh Hoài Đức, phường 13, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 06: ổ khóa, chốt cửa, tay nắm cửa, bản lề, phụ kiện cửa (tất cả đều làm bằng kim 
loại). 

 
 

(210) 4-2012-23981 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.3.15; A5.3.13 
(591) Xanh lá 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Vietfarms  (VN) 
56/18 đường Chương Dương, phường 
Linh Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn hạt giống; bán buôn cây cảnh; bán buôn phân bón.  
 
 

(210) 4-2012-23982 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A25.7.6; A25.7.7; A26.11.12 
(591) Hồng tím, xanh da trời, cam, xanh lá 

cây, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ 
thông tin Trẻ Thơ  (VN) 
Phòng 2D8, tòa nhà JVPE, Công viên phần 
mềm Quang Trung, phường Tân Chánh 
Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 
 
 

(210) 4-2012-23983 (220) 26.10.2012 
 (441) 25.01.2013 

(531) 2.9.10; A5.5.22; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh, vàng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Việt Nam  (VN) 
332 Nguyễn Trãi, phường Tân Sơn, thành 
phố Thanh Hoá, tinh Thanh Hoá 

 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ của kỹ thuật viên nha khoa chuyên về răng giả; dịch vụ của kỹ thuật 
viên chỉnh hình răng giả. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chữa răng.  
 
 

(210) 4-2012-23984 (220) 26.10.2012 
 (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1; 26.3.23 
(591) Đỏ, trắng, đỏ nâu 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hoà  (VN) 
Tổ 36, Phước Mỹ, huyện Sơn Trà, thành 
phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 
 

(210) 4-2012-23986 (220) 26.10.2012 
 (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1; A26.11.12 
(591) Vàng, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Phạm Quốc Khôi  (VN) 
438/24 Tân Kỳ Tân Quý, phường Sơn 
Kỳ, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 24: Màn chống muỗi. 
 
 

(210) 4-2012-23989 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Nguyễn Anh Khoa  (VN) 
502 Hoàng Diệu, phường Bình Thuận, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán bánh kẹo.  
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(210) 4-2012-23990 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Nguyễn Anh Khoa  (VN) 
502 Hoàng Diệu, phường Bình Thuận, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 

 
 

(210) 4-2012-23992 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 24.9.1; A17.2.2 
(591) Đỏ đun, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
vàng bạc đá quý Hà Kim   (VN) 
Số 16 Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu 
Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 14: Kim loại quý, đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý. 

 
 

(210) 4-2012-23993 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 1.3.1; A5.5.21; A5.5.20; 6.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
dịch vụ thương mại quốc tế 
NASI   (VN) 
Thôn Tri Yếu, xã Đặng Cương, huyện 
An Dương, thành phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 04: Sáp paraffin, dầu paraffin, paraffin nhũ tương, sáp đánh bóng, dầu đốt đèn gốc 

paraffin. 
 
 

(210) 4-2012-23994 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Đồng Tiến  (VN) 
75-77 Phan Đăng Lưu, phường Hòa 
Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố 
Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh hạnh nhân; bánh mì; bánh ngọt; bánh bao; sandwich. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; marketing. 
 

Nhóm 42: Thiết kế đồ họa nghệ thuật; thiết kế áo quần; dịch vụ thiết kế bao bì. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 

 

 
974 

(210) 4-2012-23995 (220) 26.10.2012 
 (441) 25.01.2013 

(531) 5.7.13; A5.7.23 
(591) Đỏ, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Bá Trai  (VN) 
Thôn Mỹ Hà, xã Hoài Đức, huyện Lâm 
Hà, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng và nước uống có ga và đồ uống không có cồn; nước uống hoa 
quả và nước ép trái cây. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 
 

(210) 4-2012-23998 (220) 26.10.2012 
 (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1 
(591) Đỏ, đen, xám 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hoàng Sang  (VN) 
36B Đô Đốc Long, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, mũ nón, giày dép. 
 
 

(210) 4-2012-23999 (220) 26.10.2012 
 (441) 25.01.2013 

(531) 3.1.8; A3.1.24; 3.1.16 
(591) Trắng, đen, xanh, vàng 

(540) 

  

(731) Lê Thành Luân  (VN) 
158 Lê Hồng Phong, phường Phước Tân, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

 

(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm cụ thể là: giấy; kẹp giấy; dao rọc giấy; giấy viết; sổ tay. 
 
 

(210) 4-2012-24000 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Trắng, xanh ngọc 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đắc Yến   (VN) 
52/1 đường TX 21, khu phố 1, phường 
Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán xe ô tô và phụ tùng ô tô cụ thể là: giảm xóc cho ô tô, động cơ cho 
phương tiện giao thông trên bộ, còi cho xe cộ, khung gầm xe cộ. 
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(210) 4-2012-24001 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A26.11.12; 26.1.2 
(591) Cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH khoa học kỹ 
thuật Thiên Trường   (VN) 
62/17 Lý Chính Thắng, phường 8, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Nồi hơi đốt than, nồi hấp khử nóng, nồi luộc nguyên liệu (nồi công nghiệp), 

buồng khử trùng (thiết bị khử trùng), tủ bảo quản (thiết bị hút ẩm để bảo quản), lò sấy 
nấm công nghiệp. 

 
 

(210) 4-2012-24002 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.3.2 
(591) Đỏ, xanh tím, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH trang trí nội 
thất Mỹ Khang   (VN) 
1A180/1 ấp 1 - Vĩnh Lộc, xã Phạm Văn 
Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ trang trí nội thất như: bộ giường ngủ, bàn họp, bàn nhân viên,tủ hồ 

sơ, kệ bếp, ghế phòng họp.  
 
 

(210) 4-2012-24003 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 18.1.1; A18.1.2 
(591) Xám, nâu, xanh dương, vàng, đỏ, đen, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ 
thương mại phát triển 
truyền thông Long Việt   (VN) 
139/1A Lê Quang Định, phường 14, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 
 

Nhóm 39: Du lịch. 
 

Nhóm 41: Tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa.  
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(210) 4-2012-24004 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1; 26.1.4 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần Đông Tây  

(VN) 
Số 30D5A, Vườn Đào, Lạc Long Quân, 
phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Bạch Minh (VPLS 
BACH MINH) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt gấc đông lạnh; màng gấc sấy khô.  
 

Nhóm 30: Tinh dầu gấc; tinh bột gấc; bột gấc (gia vị). 
 
 

(210) 4-2012-24005 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất và thương mại 
Hoàng Long Vina   (VN) 
Lô B3 - B4 khu công nghiệp Hòa Hiệp, 
huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  

 
 

(210) 4-2012-24006 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần và đầu tư 
phát triển Đại Việt  (VN) 
11/11A Nguyễn Văn Mại, phường 4, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán chế phẩm sinh học dùng trong nông nghiệp, lâm nghiệp.  

 
 

(210) 4-2012-24007 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần và đầu tư 
phát triển Đại Việt   (VN) 
11/11A Nguyễn Văn Mại, phường 4, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán chế phẩm sinh học dùng trong nông nghiệp, lâm nghiệp.  
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(210) 4-2012-24010 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

 

(731) Nguyễn Thị Lành  (VN) 
Khu 1, thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm 
Tấu, tỉnh Yên Bái  

 

(511)   Nhóm 33: Rượu. 
 
 

(210) 4-2012-24011 (220) 26.10.2012 
 (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2; 26.4.2 
(591) Xanh, vàng cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sông Hồng 
Thăng Long  (VN) 
70B An Dương, phường Yên Phụ, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng, kết cấu bê tông và phụ kiện kim loại cho xây dựng.  
 

Nhóm 36: Đầu tư vốn xây dựng và hạ tầng đô thị.  
 

Nhóm 37: Xây dựng nhà cửa, đường xá, cầu cống; xây dựng các công trình dân dụng; 
trang trí nội ngoại thất. 

 
 

(210) 4-2012-24012 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.6; 26.5.1 
(731) NINGXIA EPPEN BIOTECH CO., LTD.  

(CN) 
Yanghe Industry Garden, Yongning 
County, Ningxia, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Chủng vi sinh nuôi cấy dùng trong y tế và thú y; chế phẩm chứa nguyên tố vi 
lượng dùng cho người và động vật; chất bổ song ăn kiêng cho động vật; chất bổ sung 
protein cho động vật; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích thú y; chế phẩm hoá học 
dùng cho mục đích thú y; enzym dùng cho mục đích thú y; chế phẩm enzym dùng cho 
mục đích thú y; axit amin dùng cho mục đích thú y; chế phẩm thú y.  

 
 

(210) 4-2012-24013 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.6; 26.5.1 
(731) NINGXIA EPPEN BIOTECH CO., LTD.  

(CN) 
Yanghe Industry Garden, Yongning 
County, Ningxia, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 31: Thực phẩm cho động vật; thức ăn gia súc; thức ăn cho súc vật; hạt cho thức ăn 
động vật; yến mạch dùng làm thức ăn cho gia cầm; khô dầu ngô đóng bánh cho gia súc; 
thức ăn vỗ béo cho động vật; sản phẩm phụ của quá trình xử lý ngũ cốc cho tiêu dùng 
động vật; phế phẩm của ngũ cốc cho tiêu dùng động vật; thức ăn nhai cho động vật. 

 
 

(210) 4-2012-24015 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 24.15.2; 15.7.1; 26.1.1; A15.7.2 
(591) Đen, đỏ, trắng, xanh, da cam 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
số Bách Khoa BKC   (VN) 
159 Thái Hà, phường Láng Hạ, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ trả góp: trả góp laptop; trả góp điện thoại, trả góp điện máy. 
 
 

(210) 4-2012-24016 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A26.11.8; 26.11.3 
(591) Trắng, xanh lá cây đậm, đỏ 
(731) Công ty cổ phần Hoàng Gia 

Việt   (VN) 
333 đại lộ Bình Dương, khu phố Hòa Lân 
2, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 11: Bếp ga; máy hút mùi; lò nướng; lò viba; bếp điện; nồi cơm điện.  
 

Nhóm 20: Tủ kệ bếp; bàn ăn; bàn làm việc; tủ đựng đồ đạc; giường nằm; ghế ngồi.  
 

Nhóm 35: Mua bán đồ dùng nhà bếp, sản phẩm nội thất, khí ga.  
 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản (cao ốc); dịch vụ cho thuê văn phòng; dịch vụ quản lý 
cao ốc.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ thi công xây dựng nhà ở; dịch vụ thi công xây dựng nhà xưởng; dịch 
vụ thi công xây dựng cao ốc; trang trí nội thất. 

 
 

(210) 4-2012-24017 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 1.15.3 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Hùng Vinh  (VN) 
312 Phạm Văn Chí, phường 4, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 21: Máng ăn cho gia súc, gia cầm.  
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(210) 4-2012-24018 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Trắng, xanh lá cây, vàng, xanh dương 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại sản xuất xây 
dựng Quản Đạt  (VN) 
143A Ung Văn Khiêm, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 01: Đất hữu cơ (đất dinh dưỡng dùng để trồng cây).  
 

(210) 4-2012-24019 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dược Trung Ương 3  (VN) 
Số 115 Ngô Gia Tự, quận Hải Châu, 
thành phố Đà Nẵng  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-24020 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Dược Trung Ương 3   (VN) 
Số 115 Ngô Gia Tự, quận Hải Châu, 
thành phố Đà Nẵng  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-24021 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Dược Trung Ương 3   (VN) 
Số 115 Ngô Gia Tự, quận Hải Châu, 
thành phố Đà Nẵng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-24022 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Nguyên Loan   (VN) 
31 đường số 48, phường 16, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-24023 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Tài 
Thịnh  (VN) 
313 Nguyễn Du, thành phố Quảng Ngãi, 
tỉnh Quảng Ngãi 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-24024 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
SA VI (SAVIPHARM)  (VN) 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong khu 
chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-24025 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hà Tây  (VN) 
Số 10A, phố Quang Trung, phường Quang
Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
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(210) 4-2012-24026 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hà Tây   (VN) 
Số 10A, phố Quang Trung, phường Quang 
Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 
 

(210) 4-2012-24027 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hà Tây   (VN) 
Số 10A, phố Quang Trung, phường 
Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 
 

(210) 4-2012-24028 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hà Tây   (VN) 
Số 10A, phố Quang Trung, phường 
Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 
 

(210) 4-2012-24029 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hà Tây   (VN) 
Số 10A, phố Quang Trung, phường 
Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
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(210) 4-2012-24030 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) PHIL-INTERNATIONAL CO.,LTD.  (KR)
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea.  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 
 

(210) 4-2012-24031 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Q.Anh Tú  (VN) 
40/12 Lữ Gia, phường 15, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 12: Nhông dùng cho xe máy; vòng bi (bạc đạn) dùng cho xe máy; má phanh (bố 

thắng); xích xe máy (sên); săm xe máy; bánh răng truyền động cho xe máy. 
 
 

(210) 4-2012-24032 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Hoa Hải Thanh  
(VN) 
453 Kinh Dương Vương, phường An 
Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

BELCOLAW (BELCOLAW IP 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Nón (mũ) bảo hiểm.  
 
 

(210) 4-2012-24033 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty bê tông Mê Kông 
trách nhiệm hữu hạn  (VN) 
104 Hoàng Diệu 2, KP 04, phường Linh 
Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

BELCOLAW (BELCOLAW IP 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: Bê tông trộn sẵn.  
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(210) 4-2012-24034 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.3.1; 26.4.2 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần xây dựng 

nhà và đô thị Viễn Đông  (VN) 
Số 39, phố Phan Phù Tiên, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn SPVN (SPVN 

Co.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Hệ thống pin năng lượng mặt trời. 
 

Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; thiết bị xử lý nước thải, vệ sinh môi trường.  
 

Nhóm 35: Mua bán vật liệu trang trí nội thất;  mua bán  sản phẩm gỗ và lâm sản; mua bán 
giấy và sản phẩm giấy (bỉm, tã, khăn ướt);  mua bán dụng cụ, máy móc thi công ngành 
xây dựng. 

 
Nhóm 37: Thi công nội thất. 

 
Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc, nội thất. 

 
 

(210) 4-2012-24035 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh da trời, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hero Việt Nam  
(VN) 
95 Trần Quang Khải, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo thương mại, tư vấn điều hành kinh doanh, thông tin thương mại và 

tư vấn tiêu dùng.  
 
 

(210) 4-2012-24036 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) MITSUBISHI ELECTRIC 

CORPORATION  (JP) 
7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 11: Tủ lạnh. 
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(210) 4-2012-24037 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 1.15.15; 26.2.7; 1.15.5 
(731) AMERICAN INTERNATIONAL 

INDUSTRIES  (US) 
2220 Gaspar Avenue, Los Angeles, CA 
90027, USA 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm đẹp móng (tay, chân) và dưỡng móng (tay, chân) cụ thể là chế 
phẩm phủ ngoài móng (tay, chân), chế phẩm làm lớp lót móng (tay, chân) và dưỡng móng 
(tay, chân), dầu dưỡng lớp biểu bì. 

 
 

(210) 4-2012-24038 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) HUFFER DIRECT LIMITED   (NL) 
Level 2, Room 15, Sunday School Union 
Building, 323 Queen Street, Auckland, 
New Zealand 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 
 

(210) 4-2012-24043 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A7.1.11; 7.1.24 
(591) Đỏ, trắng, vàng 
(731) Doanh nghiệp tư nhân trang 

trí nội thất Dương Gia  (VN) 
29A Cách Mạng Tháng 8, phường Chánh 
Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Bàn, ghế, giường, tủ bằng gỗ. 
 
 

(210) 4-2012-24045 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) KosÐ Corporation   (JP) 
6-2, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng mỹ phẩm, bông dùng cho mỹ phẩm, chế phẩm 
nhuộm tóc, kem dưỡng tóc, keo xịt tóc, nước dưỡng tóc, dầu xả dưỡng tóc, kem hấp 
dưỡng tóc, bọt tạo kiểu tóc, kem tạo kiểu và giữ nếp tóc, keo vuốt tóc, mỹ phẩm dạng 
nước để tạo kiểu tóc.  

 
 

(210) 4-2012-24046 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.3.13; A5.3.14 (540) 

  

(731) Nguyễn Đức Việt   (VN) 
Số 90, ngõ 164, Vương Thừa Vũ, 
Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Mì sợi; mật ong; miến; gạo; thực phẩm giàu tinh bột; bánh kẹo; bánh đa nem.  
 

Nhóm 33: Rượu.  
 
 

(210) 4-2012-24047 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.1.12; A5.1.5; A5.3.13 
(591) Xanh da trời, xanh nước biển, xanh lục, 

đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xử lí môi trường 
Tương Lai Xanh   (VN) 
64/31D Hòa Bình, phường 5, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ vệ sinh môi trường: làm sạch đường phố, thu gom rác thải, làm sạch 
toà nhà (bề mặt bên ngoài), làm sạch bên trong toà nhà, làm sạch cửa sổ. 

 

Nhóm 39: Vận chuyển rác thải.  
 
 

(210) 4-2012-24048 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) TRIUMPH DESIGNS LIMITED   (GB) 
Normandy Way, Hinckley, 
Leicestershire, LE10 3BZ, United 
Kingdom  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 12: Phương tiện giao thông trên bộ; xe máy; xe máy có bàn đạp và một động cơ 
chạy bằng xăng; xe scutơ [xe cộ]; xe đạp ba bánh; xe đạp; xe hai bánh có động cơ; giá để 
hành lý dùng cho xe cộ; thiết bị báo động dùng cho xe máy và phương tiện giao thông 
trên bộ; chân chống của xe máy; lốp xe; bộ phận, phụ kiện và linh kiện cho các hàng hóa 
kể trên. 
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(210) 4-2012-24050 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) MANPOWER INC.   (US) 
100 Manpower Place, Milwaukee, 
Wisconsin, United States of America  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản lý kinh doanh liên quan đến các vấn đề nhân sự; dịch vụ kinh 
doanh, cụ thể là cung cấp và quản lý nhân sự thay mặt cho người khác, tư vấn tuyển nhân 
sự; dịch vụ về nguồn nhân lực, cụ thể là lựa chọn nhân sự cho người khác, sắp xếp nhân sự 
và việc làm, tư vấn nhân sự; tư vấn quản lý nhân sự; tuyên dụng và sắp xếp nhân sự; dịch 
vụ tuyển dụng nhân sự và văn phòng tuyển dụng nhân sự; quản lý nhân sự, dịch vụ thuê 
ngoài quản lý nguồn nhân lực (outsourcing: dịch vụ thuê công ty người bên ngoài thực 
hiện); dịch vụ sắp xếp và tìm kiếm vị trí điều hành; tư vấn nguồn nhân lực; dịch vụ thuê 
ngoài thực hiện các công việc nhân sự (outsourcing: dịch vụ thuê công ty/người bên ngoài 
thực hiện); dịch vụ mua sắm, cụ thể là hợp đồng mua sắm cho người khác liên quan đến 
dịch vụ mua hàng hóa và ký kết hợp đồng lao động trong nhóm này. 

 
 

(210) 4-2012-24053 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) THE PROCTER & GAMBLE 
COMPANY   (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 

Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm sạch dùng trong giặt là; chế phẩm tẩy trắng dùng trong giặt là; 
chất tẩy dùng trong giặt là; bột giặt; chất xả vải (chế phẩm làm mềm và thơm vải); chế 
phẩm bảo dưỡng vải (chất làm mềm và dưỡng sợi vải); chế phẩm làm mềm vải; chế phẩm 
làm sạch dùng trong gia đình; chế phẩm làm mới vải (chế phẩm làm mềm, thơm và sáng 
màu vải); xà phòng, hóa chất làm sáng mầu dùng trong gia đình (dùng trong giặt là), chế 
phẩm tẩy vết bẩn; chế phẩm làm sạch, đánh bóng, cọ rửa và mài mòn; chế phẩm để tẩy 
mầu; hồ bột để giặt là; sáp để giặt là.  

 
 

(210) 4-2012-24054 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) ABBOTT DIABETES CARE INC.   (US) 
1420 Harbor Bay Parkway, Alameda, 
California 94502, United States of America 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế dùng để kiểm tra/theo dõi bệnh tiểu đường; hệ thống 
đo (theo dõi) đường huyết (đường glu-cô trong máu); thiết bị đo (theo dõi) đường huyết; 
bộ cảm biến để đo thử đường huyết; thiết bị đo xê-ton (ketone - phân tử được sản xuất ra 
khi hàm lượng glucose trong máu thấp, hàm lượng béo trong máu cao) trong máu; bộ cảm 
biến để đo xê-ton (ketone - phân tử được sản xuất ra khi hàm lượng glu-cô trong máu 
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thấp, hàm lượng béo trong máu cao) trong máu; dụng cụ rút hoặc lấy mẫu máu dùng để 
theo dõi bệnh tiểu đường.  

 
 

(210) 4-2012-24055 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 18.3.2; 18.3.23; 18.3.21; 17.2.25 
(591) Vàng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần du lịch 

thuyền vàng 9999  (VN) 
¤ C 15 khu đô thị Nam Tuần Châu, 
thành phố Hà Long, tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 
 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hành khách và hàng hóa; đại lý vận chuyển; dịch vụ lữ 
hành nội địa và quốc tế; cho thuê phương tiện vận tải, cho thuê thiết bị và trang phục lặn 
biển, dịch vụ đại lý bán vé máy bay.  

 
 

(210) 4-2012-24056 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 18.3.2; 18.3.23; 18.3.21; 17.2.25 
(591) Vàng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần du lịch 

thuyền vàng 9999   (VN) 
¤ C 15 khu đô thị Nam Tuần Châu, 
thành phố Hà Long, tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 
 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hành khách và hàng hóa; đại lý vận chuyển; dịch vụ lữ 
hành nội địa và quốc tế; cho thuê phương tiện vận tải, cho thuê thiết bị và trang phục lặn 
biển, dịch vụ đại lý bán vé máy bay.  

 

Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; cho thuê lều trại; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ; dịch vụ 
khách sạn: dịch vụ nhà hàng ăn uống, cho thuê phòng họp, hội nghị.  

 

Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; dịch vụ spa; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ xoa bóp 
(massage): tắm hơi, khám chữa bệnh.  

 
 

(210) 4-2012-24057 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và công nghệ thực phẩm 
Hoàng Lâm   (VN) 
Số 15, ngõ 41 Thái Hà, phường Trung 
Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng lưu niệm (ba lô, túi xách, giày dép, móc chìa khóa, đồ trang sức, 
hộp đựng quà, khung ảnh), hàng đan lát (bằng mây, tre, nứa), hàng thủ công mỹ nghệ 
(bằng gốm, sứ), mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh (xà phòng, lược, nước tẩy rửa, chế phẩm để 
tẩy rửa, làm sạch, trang điểm), đồ uống (bia, sữa, nước giải khát, nước khoáng, nước hoa 
quả, đồ uống có cồn và không có cồn); mua bán máy và thiết bị tàu thủy, thiết bị công 
nghiệp thực phẩm; mua bán giấy, bìa các loại, hóa chất công nghiệp; mua bán, xuất nhập 
khẩu nguyên liệu thực phẩm, thực phẩm (thực phẩm có nguồn gốc động vật hoặc thực vật 
đã chế biến hoặc chưa chế biến); tổ chức hội chợ hoặc triển lãm với mục đích thương mại.  

 
Nhóm 37: Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp; sửa chữa máy móc và thiết bị công 
nghiệp.  

 
Nhóm 39: Đại lý bán vé máy bay; du lịch lữ hành nội địa; dịch vụ vận tải hàng hóa; dịch 
vụ vận chuyển hành khách.  

 
Nhóm 41: Giáo dục nghề nghiệp; dịch vụ đâo tạo trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm; tư 
vấn du học; tổ chức các buổi hội thảo, hội nghị chuyên đề về văn hóa, giáo dục, giải trí. 

 
Nhóm 42: Tư vấn chuyển giao công nghệ; tư vấn về công nghệ trong lĩnh vực thực phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-24058 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.3.13; 26.4.4; A26.4.6; A5.3.14 
(731) Công ty TNHH thương mại 

xuất nhập khẩu Việt Tranh Đề  
(VN) 
41 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 

(210) 4-2012-24059 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 1.15.5; 26.1.1; A10.1.18 
(731) Hộ kinh doanh gas Nhựt 

Quang   (VN) 
Số 287 Trần Phú, phường Vĩnh Thanh 
Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 
Giang  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán ga (gas), khí đốt và các phụ kiện kèm theo. 
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(210) 4-2012-24060 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 18.3.2; 25.1.6; 26.1.1; 18.3.23 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, vàng, da 

cam, đỏ, xanh da trời, trắng 
(731) Hộ kinh doanh Lê Kỳ   (VN) 

Tổ 8, ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ, huyện 
Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 29: Chả cá đóng hộp; cá trích đóng hộp; mực một nắng; cá bống mó sơ chế và 
đông lạnh; cá chèo bẻo sơ chế và đông lạnh; ốc sơ chế và đông lạnh. 

 
 

(210) 4-2012-24065 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH AMV Minh Long  
(VN) 
P310 - VT40 - 84/30 Ngọc Khánh, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2012-24066 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH AMV Minh Long  
(VN) 
P310 - VT40 - 84/30 Ngọc Khánh, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội    

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2012-24067 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH AMV Minh Long  
(VN) 
P310 - VT40 - 84/30 Ngọc Khánh, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2012-24068 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH AMV Minh Long  
(VN) 
P310 - VT40 - 84/30 Ngọc Khánh, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội    

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2012-24069 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.13.25; 25.1.25; A5.1.16 
(591) Nâu đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần quốc tế VAG  

(VN) 
Số 1 Lê Đức Thọ, phường Mai Dịch, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 

danh (VIFALAW) 
 
(511)   Nhóm 21: Khăn lau để làm sạch, giẻ lau, khăn lau; dụng cụ lau chùi vận hành bằng tay.  
 

Nhóm 24: Khăn tắm; khăn tay bỏ túi bằng vải; khăn phủ giường; chăn; tấm phủ đồ đạc 
bằng vải; vỏ nệm; vỏ gối; vỏ bọc ngoài (vỏ rời) bằng vải dùng cho đồ đạc.  

 
Nhóm 25: Khăn quàng cổ; áo choàng mặc sau khi tắm; quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; 
bít tất.  

 
 

(210) 4-2012-24070 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.13.25; 25.1.25; A5.1.16 
(591) Nâu đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần quốc tế VAG  

(VN) 
Số 1 Lê Đức Thọ, phường Mai Dịch, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 

danh (VIFALAW) 
 
(511)   Nhóm 21: Khăn lau để làm sạch, giẻ lau, khăn lau (dùng để lau đồ đạc) ; dụng cụ lau chùi 

vận hành bằng tay.   
 

Nhóm 24: Khăn tắm; khăn tay bỏ túi bằng vải; khăn phủ giường; chăn; tấm phủ đồ đạc 
bằng vải; vỏ nệm; vỏ gối; vỏ bọc ngoài (vỏ rời) bằng vải dùng cho đồ đạc.   
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Nhóm 25: Khăn quàng cổ; áo choàng mặc sau khi tắm; quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; 
bít tất. 

 
 

(210) 4-2012-24071 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.13.25; 25.1.25; A5.1.15; 26.1.2 
(591) Nâu đỏ, nâu cát, nâu nhạt, vàng nhạt 
(731) Công ty cổ phần quốc tế VAG  

(VN) 
Số 1 Lê Đức Thọ, phường Mai Dịch, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 

danh (VIFALAW) 
 
(511)   Nhóm 21: Khăn lau để làm sạch, giẻ lau, khăn lau (dùng để lau đồ đạc); dụng cụ lau chùi 

vận hành bằng tay.   
 

Nhóm 24: Khăn tắm; khăn tay bỏ túi bằng vải; khăn phủ giường; chăn; tấm phủ đồ đạc 
bằng vải; vỏ nệm; vỏ gối; vỏ bọc ngoài (vỏ rời) bằng vải dùng cho đồ đạc.   

 
Nhóm 25: Khăn quàng cổ; áo choàng mặc sau khi tắm; quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; 
bít tất. 

 
 

(210) 4-2012-24075 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
AM VI    (VN) 
422/18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-24078 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
AM VI    (VN) 
422/18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2012-24084 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

AM VI     (VN) 
422/18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh      

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-24086 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
AM VI  (VN) 
422/18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-24094 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
AM VI    (VN) 
422/18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-24095 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
AM VI    (VN) 
422/18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-24096 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

AM VI  (VN) 
422/18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-24097 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
AM VI   (VN) 
422/18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-24098 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
AM VI    (VN) 
422/18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2012-24099 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
AM VI    (VN) 
422/18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-24100 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

AM VI    (VN) 
422/18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-24101 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
AM VI    (VN) 
422/18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-24102 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
AM VI    (VN) 
422/18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-24103 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
AM VI    (VN) 
422/18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-24104 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

AM VI  (VN) 
422/18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-24105 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
AM VI  (VN) 
422/18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-24106 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
AM VI  (VN) 
422/18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-24107 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
AM VI  (VN) 
422/18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-24108 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

AM VI  (VN) 
422/18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-24109 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
AM VI  (VN) 
422/18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-24110 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Am Vi  (VN) 
422/18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-24111 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Am Vi  (VN) 
422/18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-24112 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Am Vi  (VN) 
422/18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-24113 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Am Vi  (VN) 
422/18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-24114 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A1.1.10; 26.1.1; A1.1.5 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Tuấn Mai   (VN) 
Số 8, đường Xương Giang, phường Trần 
Phú, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc 
Giang  

 
(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; đầu tư, môi giới, dịch vụ bất động sản; dịch vụ cho 

thuê nhà và văn phòng; dịch vụ tư vấn về bất động sản; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, 
công trình xây dựng.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí trong khu du lịch sinh thái; dịch vụ vui chơi giải trí thể 
thao như: vũ trường, tennis, bơi lội, trò chơi điện tử; dịch vụ câu lạc bộ sòng bạc; dịch vụ 
hát ka-ra-ô-kê; tổ chức và điều khiển cuộc hội thảo, chương trình biểu diễn thời trang.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống, quán ăn tự phục vụ; cho thuê chỗ ở tạm 
thời.  
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(210) 4-2012-24115 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A2.5.24; A2.5.17; 2.5.6 
(591) Xanh dương, trắng, xám, hồng, nâu, nâu 

nhạt 
(731) DENNIS D. BALAJADIA (PH)    

3/f #73 Scout Fernandez Street, Brgy. 
Laging Handa, Quezon City, Philippines 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Dung dịch làm sạch bình sữa và núm vú; dung dịch làm sạch rau củ; dung dịch 

làm sạch đồ chơi của trẻ em, dụng cụ nấu nướng; dung dịch tắm dành cho trẻ em; kem 
tắm dành cho trẻ em; chế phẩm làm mềm vải dành cho trẻ em. 

 
 

(210) 4-2012-24116 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) PACIFIC IMPEX PTE LTD  (SG) 
89 Short Street, #B1-11 Golden Wall 
Centre, Singapore 188216 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dùng cho người. 
 
 

(210) 4-2012-24117 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) RPCO FAR EAST LIMITED  (IN) 
66, Sunrays Shopping Centre, Near Apna 
Bazar, Charkop, Kandivli West, Mumbai 
- 400067, India  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người.  
 
 

(210) 4-2012-24118 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) RPCO FAR EAST LIMITED   (IN) 
66, Sunrays Shopping Centre, Near Apna 
Bazar, Charkop, Kandivli West, Mumbai 
- 400067, India  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người. 
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(210) 4-2012-24119 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) RPCO FAR EAST LIMITED    (IN) 

66, Sunrays Shopping Centre, Near Apna 
Bazar, Charkop, Kandivli West, Mumbai 
- 400067, India  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người. 

 
 

(210) 4-2012-24120 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) RPCO FAR EAST LIMITED    (IN) 
66, Sunrays Shopping Centre, Near Apna 
Bazar, Charkop, Kandivli West, Mumbai 
- 400067, India  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người. 

 
 

(210) 4-2012-24121 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) RPCO FAR EAST LIMITED  (IN) 
66, Sunrays Shopping Centre, Near Apna 
Bazar, Charkop, Kandivli West, Mumbai 
- 400067, India  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người.  

 
 

(210) 4-2012-24123 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 7.15.22; 7.15.1 
(591) Trắng, đỏ, xám, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kỹ thuật 
xây dựng Vạn Tường  (VN) 
468 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. 
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(210) 4-2012-24130 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1; 26.3.23; 26.2.3; 26.2.1; 26.4.1 
(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty Hóa sinh và Phát triển
công nghệ mới VIHITESCO - Viện 
khoa học và CN Việt Nam   (VN)
52 Lê Văn Hưu, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 
 

(210) 4-2012-24131 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 4.5.21 (540) 

  

(731) 1. Công ty cổ phần ROBOT TOSY  
(VN) 
Số 7, ngõ 538 đường Láng, phường Láng 
Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  
2. Hồ Vĩnh Hoàng  (VN) 
Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

 

(511)   Nhóm 01: Dung dịch định ảnh/dung dịch định hình [nhiếp ảnh], chế phẩm hóa học dùng 
trong khoa học [không dùng trong y tế hoặc thú y]; chế phẩm ăn mòn, chất làm mát động 
cơ, đầu máy xe cộ; keo hồ chất dính đùng trong công nghiệp, hoá chất công nghiệp.  

 

Nhóm 02: Chế phẩm chống ăn mòn; chế phẩm chống gỉ [để bảo quản], phẩm màu cho 
thực phẩm, mực in; chất nhuộm, chất cố định màu cho màu nước. 

 

Nhóm 03: Xà phòng; chế phẩm chống tĩnh điện dùng cho mục đích gia dụng; chế phẩm 
làm sạch; chất hoá học làm sáng màu dùng cho mục đích gia dụng [giặt giũ], thuốc đánh 
răng; giấy ráp. 

 

Nhóm 06: Hợp kim của kim loại thường; két sắt đựng tiền an toàn, hộp bằng kim loại 
thường, kim loại thường dạng thô hoặc bán thành phẩm; khuôn đúc bằng kim loại, lá kim 
loại dùng bao gói và đóng gói. 

 

Nhóm 16: Túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói, máy và thiết 
bị đóng sách [thiết bị văn phòng]; dụng cụ vẽ; máy vẽ truyền [dụng cụ vẽ]; bút [đồ dùng 
văn phòng], xuất bản phẩm dạng in.  

 

Nhóm 19: Gạch, kính xây dựng; vật liệu xây dựng không bằng kim loạii, cấu kiện xây 
dựng bằng bê tông; ngói, đá lát sàn không bằng kim loại; ống cứng dẫn nước, không bằng 
kim loại.  

 

Nhóm 20: Đệm; đồ đạc trong nhà; đồ đạc dùng trong văn phòng, đồ đạc trường học, tác 
phẩm nghệ thuật bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo, gương soi. 

 

Nhóm 21: Lược; phalê [đồ chứa đựng bằng thuỷ tinh], bô vệ sinh để trong phòng, dụng cụ 
lau chùi vận hành bằng tay; tác phẩm nghệ thuật bằng gốm, sứ, đất nung hoặc thuỷ tinh, 
hộp bằng thuỷ tinh. 
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Nhóm 24: Chăn; đồ bằng vải dùng cho giường, tấm phủ đồ đạc bằng vải, vải sử dụng 
trong ngành dệt; khăn trải bàn, không làm bằng giấy; tấm trướng treo tường làm bằng vải. 

 
 

(210) 4-2012-24132 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 4.5.21 (540) 

  

(731) 1. Công ty cổ phần ROBOT TOSY  
(VN) 
Số 7, ngõ 538 đường Láng, phường Láng 
Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội   
2. Hồ Vĩnh Hoàng  (VN) 
Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 26: Đồ thêu; khóa kéo, trâm cài tóc, hạt cườm (không dùng để làm đồ trang trí); 

tóc giả, hoa nhân tạo. 
 

Nhóm 27: Thảm, chiếu, giấy dán tường (trừ loại làm bằng hàng dệt), tấm phủ sàn, bức 
trướng treo tường (không bằng sợi dệt); thảm cỏ nhân tạo. 

 
Nhóm 29: Thịt; cá, gia cầm (đã qua chế biến); trứng, sữa tươi; dầu ăn.  

 
Nhóm 30: Bánh, đường; chè; gạo; gia vị; kem lạnh.  

 
Nhóm 31: Giống cây trồng; con giống; quả tươi; rau tươi; hoa tươi, thức ăn cho động vật.  

 
Nhóm 32: Nước uống có gaz, nước ép trái cây; xi rô, chế phẩm tạo gaz cho đồ uống, nước 
khoáng (đồ uống), bia. 

 
Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống được chưng cất; tinh dầu alocolic, 
chiết xuất trái cây (có cồn), đồ uống có cồn được pha sẵn không trên cơ sở bia. 

 
Nhóm 34: Thuốc lá, xì gà, diêm; tẩu thuốc lá, bật lửa dùng cho người hút thuốc lá, hộp 
giữ ẩm cho xì gà. 

 
Nhóm 36: Mua bán bất động sản; dịch vụ ngân hàng, tư vấn tài chính; môi giới bảo hiểm; 
cho thuê căn hộ; môi giới chứng khoán. 

 
 

(210) 4-2012-24133 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 4.5.21 (540) 

 

(731) 1. Công ty cổ phần ROBOT TOSY  
(VN) 
Số 7, ngõ 538 đường Láng, phường Láng 
Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội   
2. Hồ Vĩnh Hoàng  (VN) 
Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa, lắp đặt, bảo hành rô bốt, phần cứng máy tính, thiết bị điện tử 
tiêu dùng như tivi, thiết bị nghe nhạc; thi công xây dựng công trình giao thông, dân dụng, 
công nghiệp, khai thác khoáng sản, cho thuê rô bốt công nghiệp; dịch vụ làm sạch tòa 
nhà. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền hình; dịch vụ cung cấp kênh viễn thông cho việc mua hàng từ 
xa; truyền tin nhắn và hình ảnh có hỗ trợ của máy tính; thư điện tử; dịch vụ cung cấp 
phòng nói chuyện trên internet; cho thuê thiết bị viễn thông. 

 

Nhóm 39: Vận chuyển hành khách và hàng hóa; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; dịch vụ chuyến 
phát nhanh, dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế, dịch vụ làm visa, hộ chiếu; đại lý vé máy 
bay. 

 

Nhóm 40: Dịch vụ mài mòn, xử lý phim điện ảnh; sản xuất năng lượng tiêu hủy rác và 
chất thải, dịch vụ nung đồ gốm; dịch vụ cho thuê thiết bị điều hòa không khí, máy phát 
điện. 

 

Nhóm 41: Giáo dục, dịch vụ giải trí; sản xuất các trương trình phát thanh truyền hình; giới 
thiệu phim trình chiếu; biên dịch, phiên dịch; tổ chức vào điều khiển hội nghị, hội thảo. 

 

Nhóm 42: Thiết kế và nghiên cứu phát triển phần cứng và phần mềm trên máy tính đặc 
biệt là liên quan đến rô bốt và thệ thống rô bốt; sửa chữa phần mềm máy tính, lập trình 
máy tính, thiết kế công nghiệp; nghiên cứu về cơ khí. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
đặt chỗ khách sạn, dịch vụ quầy rượu; nhà hàng ăn uống; dịch vụ quàn cà phê. 

 

Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; bệnh viện; dịch vụ làm vườn, dịch vụ cắm hoa; dịch vụ tắm hơi, 
dịch vụ trang điểm; dịch vụ diệt động vật có hại trong nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm 
nghiệp. 

 

Nhóm 45: Li-xăng phần mềm máy tính (dịch vụ pháp lý); tư vấn sở hữu trí tuệ, dịch vụ 
đăng ký tên miền (dịch vụ pháp lý), dịch vụ vệ sĩ; dịch vụ li- xăng sở hữu trí tuệ; dịch vụ 
giám sát sở hữu trí tuệ.  

 
 

(210) 4-2012-24134 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 4.5.21 (540) 

 

(731) 1. Công ty cổ phần ROBOT TOSY  
(VN) 
Số 7, ngõ 538 đường Láng, phường Láng 
Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội   
2. Hồ Vĩnh Hoàng  (VN) 
Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

 

(511)   Nhóm 04: Nến, chất đốt [nhiên liệu], nhiên liệu; dầu công nghiệp, mỡ để bôi trơn, dầu để 
bôi trơn.  

 

Nhóm 08: Dụng cụ nông nghiệp, thao tác thủ công; dụng cụ có lưỡi sắc [công cụ cầm 
tay]; dụng cụ nhổ đinh; dụng cụ bào; dụng cụ đánh bóng [công cụ làm bóng láng], bộ đồ 
ăn [dao, dĩa và thìa]. 
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Nhóm 10: Dụng cụ phun xịt dùng cho mục đích y tế, thiết bị và dụng cụ phẫu thuật: thiết 
bị xét nghiệm cho mục đích y tế; chân tay giả; thiết bị nha khoa; máy đo huyết áp. 

 

Nhóm 13: Pháo hoa; súng săn; lọ phun xịt cho cá nhân dùng để tự vệ, hợp chất dẫn lửa, 
bao súng, chất nổ. 

 

Nhóm 14: Hợp kim của kim loại quí; dụng cụ đo thời gian [đồng hồ], đồng hồ điện tử 
[đồng hồ tích hợp nhiều chức năng]; tượng nhỏ bằng kim loại quý; đồ trang sức, đồ trang 
trí [đồ kin hoàn, đồ trang sức]. 

 

Nhóm 15: Nhạc cụ âm trầm [dụng cụ âm nhạc]; trống [nhạc cụ], nhạc cụ điện tử, đàn ghi 
ta, dụng cụ âm nhạc; hộp dùng cho nhạc cụ. 

 

Nhóm 17: Băng dính không dùng cho mục đích y tế, văn phòng hoặc gia dụng, sợi thuỷ 
tinh để cách ly (cách điện, cách nhiệt, cách âm); nhựa tổng hợp [bán thành phẩm]; mối 
nối ống, không bằng kim loại, cao su, thô hoặc bán thành phẩm, cao su tổng hợp.  

 

Nhóm 18: Túi xách tay; da giả; da thuộc, thô hoặc bán thành phẩm, vali; ô, gậy chống.  
 

Nhóm 22: Mái che bằng vật liệu tổng hợp, bông thô; lông vũ để nhồi đồ đạc; dây thừng 
không bằng kim loại; sợi dệt dạng thô; lưới mắt cáo. 

 

Nhóm 23: Sợi có tua; sợi và chỉ bằng bông; sợi và chỉ đàn hồi dùng trong ngành dệt; sợi 
thuỷ tinh dùng trong ngành dệt, chỉ bằng chất dẻo dùng cho ngành dệt; sợi và chỉ len. 

 
 

(210) 4-2012-24135 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.1; 26.1.1 
(591) Vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất xuất nhập 
khẩu Đạt Phúc  (VN) 
1011 Lê Thị Hồng, phường 17, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn hóa chất dùng trong công nghiệp chất phá bọt-kháng bọt; chất tăng 
trắng cho giấy; sáp paraffin; dầu paraffin; nhũ tương paraffin; chất kháng khuẩn. 

 
 

(210) 4-2012-24136 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 5.3.20; 25.7.25 
(591) Cam, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đại Việt Hà 
Nội   (VN) 
53 Quán Thánh, phường Quán Thánh, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ nhập khẩu kính áp tròng; dịch vụ mua bán kính áp tròng.  
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(210) 4-2012-24137 (220) 29.10.2012 
 (441) 25.01.2013 

(531) 25.1.9; A25.1.10; A25.7.6; A25.7.7 
(591) Tím, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đại Việt Hà 
Nội    (VN) 
53 Quán Thánh, phường Quán Thánh, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội    

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ nhập khẩu kính áp tròng; dịch vụ mua bán kính áp tròng.  
 
 

(210) 4-2012-24138 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 4.3.3; 16.3.17 
(591) Xanh, đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giám định 
Thăng Long  (VN) 
225/1 Điện Biên Phủ, phường 15, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ dỡ hàng; dịch vụ bốc vác; vận tải bằng đường sắt; vận chuyển bằng sà 
lan; vận tải hàng hải; chở hàng bằng xe tải; dịch vụ vận tải; vận tải bằng ô tô. 

 
 

(210) 4-2012-24139 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 1.15.11; A11.3.4; 26.4.1; 5.7.1 
(591) Trắng, đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hải Quan Na Sa  
(VN) 
648/4 đường Cách Mạng Tháng 8, 
phường 11, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 
 

(210) 4-2012-24140 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 4.3.3 
(591) Cam 

(540) 

  

(731) Nguyễn Đình Từ   (VN) 
Thôn Ngọ, Chuyên Mỹ, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 14: Vòng đeo chìa khóa [đồ nữ trang giả rẻ tiền]; đồng hồ lớn; đồ trang sức [đồ 
kim hoàn], ngọc trai [đồ trang sức], đồ trang sức bằng bạc, đồ nữ trang rẻ tiền. 
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(210) 4-2012-24141 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.2; 26.4.4; A26.11.9 
(591) Xanh dương, trắng, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
phát triển công nghệ HDB 
Việt Nam  (VN) 
Số 6B, tổ 31, ngõ 29 phố Dịch Vọng, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Máy và thiết bị để làm sạch [dùng điện]; dụng cụ cầm tay, không vận hành thủ 
công; máy sơn; súng phun sơn; thiết bị làm sạch chân không trung tâm; mũi khoan (bộ 
phận máy); dụng cụ phun sơn bằng khí nén.  

 
 

(210) 4-2012-24142 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất Mỹ Viện  (VN)
399/16/15 Lý Thái Tổ, phường 9, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; kem (mỹ phẩm) bôi da; sữa tắm; nước hoa; dầu gội 
đầu; kem và bột tắm trắng (mỹ phẩm). 

 
 

(210) 4-2012-24143 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất Mỹ Viện  (VN)
399/16/15 Lý Thái Tổ, phường 9, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; kem (mỹ phẩm) bôi da; sữa tắm; nước hoa; dầu gội 
đầu; kem và bột tắm trắng (mỹ phẩm). 

 
 

(210) 4-2012-24144 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Nguyễn Truyền Thanh  (VN) 
580/10 Phạm Văn Chí, phường 8, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; kem (mỹ phẩm) ngừa nám da; kem (mỹ phẩm) bôi 
da; sữa tắm; kem (mỹ phẩm) dưỡng trắng da; kem (mỹ phẩm) ngừa mụn. 
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(210) 4-2012-24145 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại Tân Sơn Nhì  (VN) 
42/61 Nguyễn Minh Hoàng, phường 12, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Kem bôi mặt (mỹ phẩm); sữa rửa mặt; kem bột tam trắng da (mỹ phẩm); sữa 

tắm (mỹ phẩm); phấn trang điểm; son. 
 
 

(210) 4-2012-24147 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, đen nhạt 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dịch vụ tư vấn Lê Chí  (VN) 
Số 3, đường số 6, khu phố 1, phường 
Hiệp Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo: tư vấn. 

 
 

(210) 4-2012-24148 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển AQUAVIE   (VN) 
Xóm 1, thôn Thượng, Mễ Trì, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp; xe đạp điện; xe máy điện. 

 
 

(210) 4-2012-24149 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A26.11.12 
(591) Đen, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển AQUAVIE    (VN) 
Xóm 1, thôn Thượng, Mễ Trì, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp; xe đạp điện; xe máy điện. 
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(210) 4-2012-24150 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.13.1; 26.3.23 
(591) Đen, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển AQUAVIE    (VN) 
Xóm 1, Thôn Thượng, xã Mễ Trì, 
huyệnTừ Liêm, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 07: Máy phát điện. 
 

Nhóm 12: Xe đạp; xe đạp điện; xe máy điện. 
 
 

(210) 4-2012-24151 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.3; 26.15.15 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển AQUAVIE    (VN) 
Xóm 1, Thôn Thượng, xã Mễ Trì, 
huyệnTừ Liêm, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 07: Máy phát điện. 
 

Nhóm 12: Xe đạp; xe đạp điện; xe máy điện. 
 
 

(210) 4-2012-24152 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.3.15; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Bích Hạnh   (VN) 
135 Trần Phú, xã Lộc Châu, thành phố 
Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 
 

(210) 4-2012-24153 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TANAKA  (VN) 
Loo BI.03b-05 đường số 6, khu chế xuất 
Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Cồn sát trùng. 
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Nhóm 30: Dấm và nước xốt (gia vị). 
 

Nhóm 33: Rượu, cơm rượu. 
 
 

(210) 4-2012-24154 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.5.21; A1.1.10; 1.3.1; 26.2.7 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh da trời, tím 

(540) 

  

(731) Hoàng Thị Sơn   (VN) 
 xã Khắc Niệm, huyệnTiên Du, tỉnh Bắc 
Ninh  

 

(511)   Nhóm 30: Ca cao; cà phê; chè (trà); bánh kẹo; chế phẩm ngũ cốc; trà sữa không trên cơ sở 
sữa.  

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2012-24155 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 1.15.5; 26.1.6; A25.7.6; A13.3.7; 
A25.7.7; 13.1.5 

(591) Trắng, tím, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Lê Văn Hồng   (VN) 
Khu 11, thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh 
Ba, tỉnh Phú Thọ  

 

(511)   Nhóm 11: Bếp than, bếp củi, bếp tiết kiệm chất đốt.  
 

Nhóm 35: Mua bán bếp than, bếp củi, bếp tiết kiệm chất đốt.  
 
 

(210) 4-2012-24156 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Ngọc ánh   (VN) 
Tổ dân phố 1, thị trấn Mađaguil, huyện 
ĐạHuoai, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai.  
 

(210) 4-2012-24157 (220) 29.10.2012 
 (441) 25.01.2013 

(531) 3.7.1; 6.1.2; 25.1.6; A5.5.22 (540) 

  

(731) Trần Thị Bích Anh   (VN) 
Tổ 3A, phường Lộc Tiến, thành phố Bảo 
Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 30: Trà, cà phê.  
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(210) 4-2012-24158 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.1 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Học Viện Hành Chính   (VN) 
77 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo.  

 
 

(210) 4-2012-24159 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Mật Ong Miền 
Bắc  (VN) 
Tổ 10, phường Quang Trung, thành phố 
Phủ Lý, tỉnh Hà Nam  

 
(511)   Nhóm 05: Nghệ đen dùng trong ngành y; nghệ vàng dùng trong ngành y; phấn hoa chế 

biến dùng trong ngành y; sữa ong chúa dùng trong ngành y; dược thảo (thuộc nhóm này). 
 

Nhóm 30: Mật ong; sữa ong chúa dùng làm thực phẩm cho con người không nhằm mục 
đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-24160 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Long 
Thành  (VN) 
126 Hoàng Văn Thụ, phường Phương 
Sài, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ chụp ảnh cưới, chụp ảnh nghệ thuật; dịch vụ quay phim; dịch vụ dạy 

nghề chụp ảnh và quay phim. 
 
 

(210) 4-2012-24161 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 4.3.3; 26.1.1; 26.15.1; 17.2.5 
(591) Đỏ, xanh dương, xanh ngọc, đen 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Ngọc 
Hiền  (VN) 
Tổ 5, thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, 
tỉnh Kiên Giang 

 
(511)   Nhóm 14: Ngọc trai. 
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(210) 4-2012-24162 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 3.13.1; 2.9.1 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, xanh ngọc, 

nâu, đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh thời trang trẻ 
em 2  (VN) 
212 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán giày dép, thực phẩm, sữa, đồ dùng trẻ em, đồ chơi an toàn trẻ em. 
 
 

(210) 4-2012-24164 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.3.15; 2.3.1; A2.3.2; 26.1.1 
(591) Xanh dương, trắng, vàng, da cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần New Today 
Việt Nam  (VN) 
Tòa nhà Constrexim 8, km8, đường 
Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Bắc, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bông tẩy trang (dùng cho mục đích mỹ phẩm). 
 
 

(210) 4-2012-24165 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.3.15; 2.3.1; A2.3.2; 26.1.1 
(591) Xanh lam, trắng, vàng, da cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần New Today 
Việt Nam    (VN) 
Tòa nhà Constrexim 8, km8, đường 
Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Bắc, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bông tẩy trang (dùng cho mục đích mỹ phẩm). 
 
 

(210) 4-2012-24166 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH sức khoẻ dân số 
Việt   (VN) 
P305-306 nhà A1, khu ngoại giao đoàn 
Vạn Phúc, số 298 Kim Mã, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; dược phẩm.  
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Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm dược phẩm, thực phẩm chức 
năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-24167 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Vĩnh Thạnh  (VN) 
B2-01 Nam Thiên 2, Hà Huy Tập, Phú 
Mỹ Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 
 

(210) 4-2012-24170 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(591) Đỏ (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại OZ FOOD SOLUTION  
(VN) 
Khu công nghiệp Long Bình, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 29: Xúc xíc, thịt nguội và thịt đóng hộp.  
 
 

(210) 4-2012-24171 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.3.1; A26.3.6; 5.7.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thể thao và 
quà tặng Viễn Đông  (VN) 
15/1A Hồng Hà, phường 02, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán dụng cụ thể thao, quà tặng, quà lưu niệm.  
 
 

(210) 4-2012-24172 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A26.11.12 
(731) Công ty TNHH thiết bị và 

dụng cụ y khoa 3P   (VN) 
Số 3 ngõ 125 Trung Kính, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Phát 
triển Quang Minh (QUANG MINH 
IDC.,JSC) 

 

(511)   Nhóm 10: Bao cao su. 
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(210) 4-2012-24173 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.3.14; A5.3.13 
(731) NARIS COSMETICS CO., LTD.   (JP) 

1-11-17, Ebie, Fukushima-ku, Osaka, 
553-0001, Japan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ mỹ phẩm; dịch vụ bán lẻ thực phẩm bổ dưỡng; dịch vụ bán lẻ 

thiết bị làm đẹp; dịch vụ bán lẻ chất làm sạch cụ thể là xà phòng tắm; dịch vụ bán lẻ nước 
xức tóc; dịch vụ bán lẻ đồ trang điểm.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ làm tóc; dịch vụ trang điểm; thẩm mỹ viện; dịch vụ hóa trang.  

 
 

(210) 4-2012-24174 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 
triển y tế HINEW  (VN) 
Khối Đoàn Kết, phường Vạn Phúc, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-24175 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược Nhân 
Hòa  (VN) 
Số 280 Lê Trọng Tấn, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; thuốc đánh răng; xà phòng; chế phẩm làm sạch; nước hoa. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; băng vệ sinh. 
 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; vòng tránh thai; bao cao su.  
 

Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn giấy để tẩy trang; khăn ăn bằng giấy.  
 

Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; bơ; mứt ướt; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây.  
 

Nhóm 30: Sôcôla; ca cao; cà phê; bánh kẹo; gia vị; trà (không dùng cho mục đích y tế).  
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Nhóm 32: Đồ uổng không có cồn; nước ép trái cây; tinh dầu để sản xuất đồ uống; bia.  
 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm; mua bán mỹ phẩm; mua bán thực phẩm; mua bán đồ 
uống; mua bán trang thiết bị y tế; quảng cáo.  

 
Nhóm 36: Tư vấn tài chính; tư vấn về bảo hiểm; quỹ đầu tư; môi giới bất động sản; đại lý 
bất động sản; cho thuê bất động sản.  

 
Nhóm 37: Xây dựng các công trình giao thông; xây dựng các tòa nhà; tư vấn xây dựng; 
dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ.  

 
Nhóm 39: Vận tải; vận chuyển bằng xe cấp cứu; kho hàng hoá; vận chuyển hành khách; 
cho thuê xe; tham quan [du lịch].  

 
Nhóm 40: Dịch vụ in. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục; dịch vụ giải trí; trường đào tạo [giáo dục].  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống.  

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khoẻ; bệnh viện; cho thuê thiết bị y tế; dịch vụ dược sỹ kê đơn 
thuốc; trồng cây dược liệu.  

 
 

(210) 4-2012-24176 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Sửa chữa ô tô 
Mai Anh   (VN) 
P1107B, số 173 Xuân Thuỷ, phường 
Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 
 

(210) 4-2012-24177 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(300) 2012-073363 11.09.2012 JP 

  
(591) Đen, đỏ, trắng 
(731) TORIDOLL CORPORATION  (JP) 

1-1, onoedori 7-chome, Chuo-ku, Kobe-
shi, Hyogo, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, cụ thể là nhà hàng bán mì ramen.  
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(210) 4-2012-24178 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) TORIDOLL CORPORATION   (JP) 

1-1, onoedori 7-chome, Chuo-ku, Kobe-
shi, Hyogo, Japan   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì Ramen [mì kiểu trung quốc]; mì Udon [mì kiểu Nhật Bản]; đồ ăn đã được 

chế biến trên cơ sở mì sợi; bột nhão làm thực phẩm; sản phẩm bột xay; mì sợi; mì sợi khô 
ăn liền; mì ăn liền; tương; nước xốt cà chua; sủi cảo [cụ thể là bánh Gyoza, đã nấu chín]; 
Bánh xăng-đuých; Bánh bao hấp [cụ thể là bánh Shumai, đã nấu chín]; cơm cuốn kiểu 
Nhật Bản; bánh bao hấp nhồi thịt băm [Bánh màn thầu Trung Quốc]; bánh hăm-bơ-gơ; 
bánh pizza; đồ ăn trưa đựng sẵn trong hộp trên cơ sở mì sợi [đã chế biến]; bánh xăng- 
đuých kẹp xúc xích; bánh patê thịt; bánh xèo; bánh kẹo; bánh mì; bánh sữa nhỏ.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; căng 
tin; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán rượu nhỏ; quán ăn di động; 
dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống tại chỗ. 

 
 

(210) 4-2012-24179 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 19.7.1; 26.15.15; 1.15.15; A5.5.20 
(731) THE COCA-COLA COMPANY   (US) 

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 
30313, USA  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 32: Bia, đồ uống, cụ thể là nước uống, nước uống có hương liệu, nước khoáng (đồ 

uống) và nước uống có ga; đồ uống không chứa cồn, cụ thể là nước ngọt, nước uống tăng 
lực (không dùng cho mục đích y tế) và nước uống dùng trong thể thao (không dùng cho 
mục đích y tế); nước uống hoa quả, nước ép hoa quả; si-rô, chất cô đặc, bột và các chế 
phẩm dùng làm đồ uống, cụ thể là nước uống có hương liệu, nước khoáng (đồ uống), nước 
uống có ga, nước ngọt (đồ uống), nước uống tăng lực (không dùng cho mục đích y tế), nước 
uống dùng trong thể thao (không dùng cho mục đích y tế), nước uống hoa quả (không 
cồn) và nước uống ép hoa quả; nước uống rau quả (không cồn) và nước ép rau quả). 

 
 

(210) 4-2012-24180 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.5.20; 2.9.1; A5.5.21 (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại và sản xuất VITAKA  (VN) 
Thôn Ngọc Động, xã Tiền Phong, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 20: Đệm, đệm lò xo, gối, đệm cho cũi đẩy của trẻ em.  
 

Nhóm 24: Chăn, khăn phủ giường, vỏ đệm, vỏ gối. 
 
 

(210) 4-2012-24182 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Hộ kinh doanh Thủy Tài   (VN) 
Cụm công nghiệp Gò Mít, thị trấn Ngô 
Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm; mắm.  
 
 

(210) 4-2012-24183 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A26.11.12 
(591) Vàng cam, trắng, đen 
(731) Lâm Mang Gi  (VN) 

15 Nguyễn Chí Thanh, phường 16, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ tùng xe các loại.  
 
 

(210) 4-2012-24184 (220) 29.10.2012 
 (441) 25.01.2013 

(531) 2.9.1; 26.1.1 
(591) Vàng, xanh lá cây đậm, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Thái Việt Cường  (VN) 
174/4 Lê Lai, phường Bến Thành, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện, nhà hàng ăn uống, nhà hàng ăn uống tự phục vụ, quán rượu nhỏ.  

 
 

(210) 4-2012-24185 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 3.7.8; A3.7.24 
(591) Đen, trắng, đỏ, vàng, vàng cam, xanh dương

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xúc tiến 
thương mại VINA  (VN) 
3B05 lầu 4, tòa nhà Indochina, số 4 
Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 

 

 
1016 

(210) 4-2012-24186 (220) 29.10.2012 
 (441) 25.01.2013 

(531) 18.3.2; A18.3.5; A5.5.22; 26.1.1 
(731) HOUR THAI LONG CO., LTD   (KH) 

No. 33, St. 366, Sangkat Tuol Svayprey 
1, Khan Chamcamorn, Phnom Penh, 
Cambodia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu. 
 
 

(210) 4-2012-24187 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(300) 85/656,368 20.06.2012 US 

(731) GENERAL MOTORS LLC   (US) 
300 Renaissance Center, City of Detroit, 
State of Michigan 48265-3000, United 
States of America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị sạc năng lượng không dây dùng cho thiết bị điện tử cầm tay.  
 
 

(210) 4-2012-24188 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) GENERAL MOTORS LLC   (US) 
300 Renaissance Center, City of Detroit, 
State of Michigan 48265-3000, United 
States of America  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe ôtô và phụ tùng của xe ôtô.  
 
 

(210) 4-2012-24189 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dung dịch khoan và dịch vụ 
giếng khoan- DMC (DMC-WS) (VN)
Số 14 Phạm Hồng Thái, phường 7, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 01: Hệ dung dịch phục vụ công tác khoan dầu khí (hóa chất công nghiệp).  
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(210) 4-2012-24190 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dung dịch khoan và dịch vụ 
giếng khoan- DMC (DMC-WS) (VN)
Số 14 Phạm Hồng Thái, phường 7, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 01: Hệ dung dịch phục vụ công tác khoan dầu khí (hóa chất công nghiệp).  
 
 

(210) 4-2012-24191 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dung dịch khoan và dịch vụ 
giếng khoan- DMC (DMC-WS) (VN)
Số 14 Phạm Hồng Thái, phường 7, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 01: Hệ dung dịch phục vụ công tác khoan dầu khí (hóa chất công nghiệp).  
 
 

(210) 4-2012-24192 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dung dịch khoan và dịch vụ 
giếng khoan- DMC (DMC-WS) (VN)
Số 14 Phạm Hồng Thái, phường 7, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 01: Hệ dung dịch phục vụ công tác khoan dầu khí (hóa chất công nghiệp).  
 
 

(210) 4-2012-24193 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dung dịch khoan và dịch vụ 
giếng khoan- DMC (DMC-WS) (VN)
Số 14 Phạm Hồng Thái, phường 7, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 01: Hệ dung dịch phục vụ công tác khoan dầu khí (hóa chất công nghiệp).  
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(210) 4-2012-24194 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dung dịch khoan và dịch vụ 
giếng khoan- DMC (DMC-WS)  
(VN) 
Số 14 Phạm Hồng Thái, phường 7, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 01: Hệ dung dịch phục vụ công tác khoan dầu khí (hóa chất công nghiệp).  

 
 

(210) 4-2012-24195 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm và 
thiết bị y tế An Phú   (VN) 
423A Gia Phú, phường 3, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-24197 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 3.3.1; A3.3.24 
(591) Xanh nước biển, đỏ 
(731) Công ty cổ phần Hãng Thông 

Tấn Việt  (VN) 
P606, nhà JSC, số 34, ngõ 164, Khuất 
Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn SPVN (SPVN 

Co.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; tổ chức sự kiện nhằm mục đích quảng cáo, hỗ trợ cho hoạt 

động kinh doanh của doanh nghiệp; mua bán băng đĩa âm thanh, hình ảnh các loại; kinh 
doanh sách báo; phát hành bản tin.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông; dịch vụ thông tấn báo chí; phát sóng các chương trình 
truyền hình, phát thanh; truyền hình cáp; phát chương trình truyền hình; dịch vụ phát 
thanh; truyền hình cáp; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; hãng thông tấn; cho 
thuê thiết bị viễn thông.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ in ấn; in ốp sét, in bao bì.  
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Nhóm 41: Xuất bản sách; sản xuất phim như phim truyền hình, phim phóng sự và phim 
tài liệu, xuất bản phim như phim truyền hình, phim truyện, phim phóng sự và phim tài 
liệu; dịch vụ xuất bản sách báo điện tử trực tuyến, dịch vụ giải trí trên truyền hình, dịch 
vụ cung cáp các trò chơi trực tuyến.  

 
 

(210) 4-2012-24198 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 19.11.4; A19.11.13; A19.11.25; 
A1.13.15 

(591) Đỏ, xanh nước biển, đen 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

trang trí thiết bị y tế Trần 
Danh  (VN) 
Số 46, phố Thích Minh Nguyệt, phường 
2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn SPVN (SPVN 

Co.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy móc, trang thiết bị y tế, dụng cụ y tế, dụng cụ vật tư y tế.  

 
 

(210) 4-2012-24199 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 7.15.6; 25.1.25; 1.15.11 
(591) Đỏ, xanh da trời, xanh dương, xanh lam 

đậm, xanh lá cây, trắng, hồng, xanh 
ngọc, kem trứng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất Toán Lượng  (VN) 
Thôn Gạo Nam, xã Hồ Tùng Mậu, huyện 
Ân Thi, tỉnh Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 06: Tôn mạ màu, tôn xốp cách âm, cách nhiệt.  
 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu tôn mạ màu, tôn xốp cách âm, cách nhiệt.  
 
 

(210) 4-2012-24202 (220) 29.10.2012 
 (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.3 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đá granite & 
marble tự nhiên Thiên Sơn (VN)
Số 85D6 khu đô thị Đại Kim, phường 
Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 
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(511)   Nhóm 35: Xuất nhập khẩu, phân phối đá xây dựng, đá ốp lát, đá granit, đá hoa, đá cẩm 
thạch (marble). 

 

Nhóm 37: Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, công trình hạ tầng 
kỹ thuật đô thị.  

 
 

(210) 4-2012-24203 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.6 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần bán lẻ & đầu 
tư AVN  (VN) 
112B4 Trung Tự, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn bán lẻ hàng hóa cụ thể là hàng lương thực, thực phẩm, đồ 
uống, dụng cụ cho nhà bếp; mua bán máy điện thoại; mua bán văn phòng phẩm, hàng nay 
mặc như quần áo, giày dép, mũ nón, túi xách, ví da, dây lưng.  

 
 

(210) 4-2012-24204 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2; A9.7.19 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh An  (VN) 
Tầng 3, toà nhà Minh Tâm, 137 đường 
Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 29: Sữa, sữa bột, sữa nước, sữa chua, sữa tươi. 
 
 

(210) 4-2012-24205 (220) 29.10.2012 
 (441) 25.01.2013 

(531) A5.5.22; 1.15.23; A11.3.4; A1.1.10 
(591) Vàng, vàng nhạt, nâu, ghi, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất - thương mại Nguyên 
Thảo   (VN) 
Số 36, Km 09, quốc lộ 14, xã Hòa 
Khánh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh 
Đắc Lắc 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), ca cao, bánh, kẹo.  
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(210) 4-2012-24206 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.5.21; 5.3.16 
(591) Xanh lá cây, da cam, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và công nghệ Hà 
Minh   (VN) 
B5 lô 5 khu đô thị Định Công, phường 
Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-24207 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A25.7.7; 5.7.13; A5.7.23; A5.1.5 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và công nghệ Hà 
Minh   (VN) 
B5 lô 5 khu đô thị Định Công, phường 
Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 31: Rau sạch (chưa qua chế biến), hoa quả tươi (chưa qua chế biến).  

 
 

(210) 4-2012-24208 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.1.5; A5.1.16 
(591) Xanh tím, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và công nghệ Hà 
Minh   (VN) 
B5 lô 5 khu đô thị Định Công, phường 
Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; hương liệu (tinh dầu); sữa rửa mặt; sữa tắm; dầu gội đầu.  
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(210) 4-2012-24209 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Duy Tân  (VN) 
22 Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2012-24210 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Duy Tân   (VN) 
22 Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2012-24211 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Duy Tân   (VN) 
22 Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2012-24212 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty Cổ phần Dược phẩm 
Duy Tân  (VN) 
22, Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2012-24213 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.5.21; A5.3.14; 26.1.2 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh nước biển, xanh 

tím than, tím, vàng, cam, đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại thực phẩm GP  
(VN) 
34 Bát Sứ, phường Hàng Bồ, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm chay: ruốc nấm, pate, thịt đông, muối vừng rong biển đã chế biến, 

thịt ngọt, giò thủ.  
 

Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu, quảng cáo thực phẩm chay: ruốc, thịt đông muối 
vừng rong biển đã chế biến, thịt ngọt, giò thủ, cá kho té.  

 

(210) 4-2012-24214 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 1.3.1 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ 

thương mại Hương Giang  (VN) 
Số 41, đường Trần Phú, thành phố Vinh, 
tỉnh Nghệ An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ điện dân dụng cụ thể là: nồi cơm điện, nồi áp suất điện, quạt điện 

các loại bếp điện từ, máy xay sinh tố, ấm dun siêu tốc chạy diện, chảo các loại, nồi các 
loại; mua bán các sản phẩm điện lạnh.  

 
 

(210) 4-2012-24215 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A11.3.2; 26.1.1; A11.3.6 
(731) TUNG-WEN-TUNG-CHUNG 

INTERNATIONAL CO., LTD.   (TW) 
6F-11, No.51, Hengyang Road, 
Zhongzheng Dist., Taipei City 100, 
Taiwan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà đen; trà xanh; trà ô-long; trà; trà thơm; đồ uống trên cơ sở trà; trà trái cây; 

cà phê; ca-cao, đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở sô-cô-la.  
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(210) 4-2012-24216 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 4.3.3; A26.11.12 
(731) Công ty TNHH văn phòng 

phẩm Vân Hà  (VN) 
27/67b Lý Nam Đế, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối quà tặng, văn phòng phẩm, máy văn phòng, mỹ phẩm: đồ 

điện gia dụng như đèn, bộ đèn điện, quạt điện, đồ nội thất như giường, tủ, bàn, ghế.  
 
 

(210) 4-2012-24217 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

 

(731) Công ty luật TNHH V.N.I.P  (VN) 
91 Nguyễn Văn Thủ, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 45: Tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng theo quy định pháp luật, đại diện ngoài tố 

tụng để thực hiện các công việc liên quan đến pháp luật, dịch vụ đại diện sở hữu công 
nghiệp.  

 
 

(210) 4-2012-24218 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty Cổ phần Thú Y Xanh 
Việt Nam  (VN) 
Số 186 Trường Chinh, phường Khương 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho thú y; chế phẩm sinh học dùng cho thú y; chế phẩm chống ký 

sinh trùng; chế phẩm hóa học dùng cho thú y; chế phẩm enzym dùng cho thú y. 
 

Nhóm 31: Thức ăn cho động vật thủy sản; động vật trong vườn thú; thức ăn cho chim; cây 
con (con giống); thức ăn cho súc vật cảnh. 

 
 

(210) 4-2012-24219 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A19.11.11 (540) 

 

(731) Công ty Cổ phần Green Lab 
Việt Nam   (VN) 
Lô số NM5 khu CN Tập Trung vừa và 
nhỏ Phú Thị, Gia Lâm, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho thú y; chế phẩm sinh học dùng cho thú y; chế phẩm chống ký 
sinh trùng; chế phẩm hóa học dùng cho thú y; chế phẩm enzym dùng cho thú y. 

 
Nhóm 31: Thức ăn cho động vật thủy sản; động vật trong vườn thú; thức ăn cho chim; cây 
con (con giống); thức ăn cho súc vật cảnh. 

 
 

(210) 4-2012-24220 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.3 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Xanh Việt Nam  (VN) 
Số 186 Trường Chinh, phường Khương 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho thú y; chế phẩm sinh học dùng cho thú y; chế phẩm chống ký 

sinh trùng; chế phẩm hóa học dùng cho thú y; chế phẩm enzym dùng cho thú y. 
 
 

(210) 4-2012-24222 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiệp 

Thuận Thành  (VN) 
Phòng 104, nhà A3, tập thể Công ty cơ 
khí Hà Nội, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 
 

(210) 4-2012-24223 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiệp 

Thuận Thành    (VN) 
Phòng 104, nhà A3, tập thể Công ty cơ 
khí Hà Nội, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
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(210) 4-2012-24224 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiệp 
Thuận Thành    (VN) 
Phòng 104, nhà A3, tập thể Công ty cơ 
khí Hà Nội, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 
 

(210) 4-2012-24225 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiệp 
Thuận Thành    (VN) 
Phòng 104, nhà A3, tập thể Công ty cơ 
khí Hà Nội, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 
 

(210) 4-2012-24226 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiệp 
Thuận Thành    (VN) 
Phòng 104, nhà A3, tập thể Công ty cơ 
khí Hà Nội, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 
 

(210) 4-2012-24228 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiệp 
Thuận Thành    (VN) 
Phòng 104, nhà A3, tập thể Công ty cơ 
khí Hà Nội, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
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(210) 4-2012-24229 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiệp 
Thuận Thành    (VN) 
Phòng 104, nhà A3, tập thể Công ty cơ 
khí Hà Nội, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 
 

(210) 4-2012-24230 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) PHARMAMATE INTERNATIONAL 
CO., LTD   (KR) 
2F Poongin Bldg, 359-6 Yangjae-dong, 
Seocho-gu, Seoul, Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 

 
 

(210) 4-2012-24231 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) PHARMAMATE INTERNATIONAL 
CO., LTD   (KR) 
2F Poongin Bldg, 359-6 Yangjae-dong, 
Seocho-gu, Seoul, Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 

 
 

(210) 4-2012-24233 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Long Nhật á  (VN) 
Số 8, ngõ 109/7 Trung liệt, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; dược phẩm. 
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(210) 4-2012-24234 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 2.9.1; 24.13.1; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Tím, đỏ, trắng, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH đầu tư và tư 

vấn quản lý á Châu  (VN) 
27 Bis Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; chế 

phẩm vi khuẩn dùng cho ngành y và ngành thú y; chất đồng vị dùng trong ngành y; thuốc 
diệt động vật và côn trùng có hại. 

 
 

(210) 4-2012-24235 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 2.9.1; 24.13.1; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Tím, đỏ, trắng, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH đầu tư và tư 

vấn quản lý á Châu   (VN) 
27 Bis Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị, dụng cụ y tế, cụ thể là: máy chẩn đoán tim và mạch máu, máy chụp 

cộng hưởng, máy chụp X-Quang, máy chụp mạch máu, máy siêu âm, máy nội soi dạ dày.  
 
 

(210) 4-2012-24236 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 2.9.1; 24.13.1; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Tím, đỏ, trắng, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH đầu tư và tư 

vấn quản lý á Châu    (VN) 
27 Bis Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, thực phẩm chức năng, trang thiết bị và dụng cụ y tế, 

nguyên vật liệu, hóa chất và mỹ phẩm; dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ tư vấn 
tổ chức và điều hành kinh doanh; dịch vụ tổ chức hội chợ nhằm mục đích thương mại; 
dịch vụ quảng cáo.  
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(210) 4-2012-24237 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 2.9.1; 24.13.1; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Tím, đỏ, trắng, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH đầu tư và tư 

vấn quản lý á Châu    (VN) 
27 Bis Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ đầu tư về tài chính trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng và trang thiết 

bị ngành y tế; dịch vụ đầu tư vốn để phát triển mạng lưới dịch vụ y tế; dịch vụ tư vấn đầu 
tư; dịch vụ ủy thác trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng; dịch vụ ngân hàng.  

 
 

(210) 4-2012-24238 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 2.9.1; 24.13.1; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Tím, đỏ, trắng, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH đầu tư và tư 

vấn quản lý á Châu   (VN) 
27 Bis Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo nghề; dịch vụ trường đào tạo cán bộ và nhân viên ngành y tế; 

dịch vụ tổ chức hội thảo, hội nghị chuyên đề về y tế và sức khỏe; dịch vụ xuất bản sách và 
tạp chí (về thuốc, sức khỏe, y tế); dịch vụ tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về thuốc và sức 
khỏe.  

 
 

(210) 4-2012-24239 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 2.9.1; 24.13.1; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Tím, đỏ, trắng, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH đầu tư và tư 

vấn quản lý á Châu  (VN) 
27 Bis Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu khoa học tự nhiên; dịch vụ nghiên cứu sinh học; dịch vụ 

nghiên cứu về vi khuẩn, hóa học, mỹ phẩm; dịch vụ nghiên cứu và phát triển (cho người 
khác). 
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(210) 4-2012-24240 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 2.9.1; 24.13.1; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Tím, đỏ, trắng, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH đầu tư và tư 

vấn quản lý á Châu  (VN) 
27 Bis Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Bệnh viện đa khoa; dịch vụ phòng khám và chữa bệnh; dịch vụ nhà điều dưỡng; 

dịch vụ nha khoa (khám, chữa và chăm sóc răng miệng); dịch vụ nha khoa thẩm mỹ; dịch 
vụ phẫu thuật thẩm mỹ; dịch vụ điều trị và phục hồi chức năng; dịch vụ điều trị tâm lý của 
bác sỹ tâm lý học; dịch vụ vật lý trị liệu; dịch vụ về ngân hàng máu; dịch vụ tư vấn và 
chăm sóc sức khỏe; dịch vụ trợ giúp về y tế; dịch vụ cho thuê trang thiết bị y tế.  

 
 

(210) 4-2012-24241 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.5.21; A5.5.20 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ và may mặc Trương 
Thanh Minh   (VN) 
39/8 A Phạm Văn Chiêu, phường 8, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo mặc ở nhà.  
 
 

(210) 4-2012-24244 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) Nguyễn Thị Thu  (VN) 

Tổ dân phố 9, phường Vạn Phúc, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dầu bôi trơn dùng trong quan hệ tình dục. 
 

Nhóm 10: Bao cao su. 
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(210) 4-2012-24245 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Nguyễn Thị Thu   (VN) 
Tổ dân phố 9, phường Vạn Phúc, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dầu bôi trơn dùng trong quan hệ tình dục. 
 

Nhóm 10: Bao cao su. 
 
 

(210) 4-2012-24246 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) Nguyễn Thị Thu   (VN) 

Tổ dân phố 9, phường Vạn Phúc, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dầu bôi trơn dùng trong quan hệ tình dục. 
 

Nhóm 10: Bao cao su. 
 
 

(210) 4-2012-24248 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) Công ty cổ phần sữa Quốc Tế  

(VN) 
Km 19, quốc lộ 6, xã Trường Yên, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa. 

 
 

(210) 4-2012-24250 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) VIACOM INTERNATIONAL INC.  
(US) 
1515 Broadway, New York, New York 
10036  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
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(511)   Nhóm 16: ấn phẩm, cụ thể là, giấy nhắc việc và giấy viết cỡ lớn có dòng kẻ và đục lỗ, 
sách tiểu thuyết nhiều tập, ấn phẩm tranh, cụ thể là, sách truyện tranh, đề can, giấy dính 
có in chữ và hình, thẻ sưu tập, thẻ ghi lời nhắn hoặc công việc, áp phích quảng cáo, bìa hồ 
sơ tài liệu, bút chì, bút, lịch. 

 
Nhóm 18: ¤, túi xách cỡ lớn, ba lô, túi buộc ngang bụng, túi xách đeo chéo, túi xách tay, 
ví, ví cầm tay của phụ nữ, túi thể thao, túi đựng quần áo dùng khi đi du lịch, ba lô cỡ lớn 
dùng khi đi du lịch, ví đựng tiền lẻ, túi xách cỡ lớn hình trụ làm bằng vải bạt, túi đi biển. 

 
Nhóm 25: Bộ quần áo tắm, áo choàng tắrn, quần áo mặc để tắm biển, thắt lưng (phụ kiện 
của quản áo), quần soóc, áo khoác, áo choàng ngoài, bít tất ngắn cổ, giày dép, khăn vuông 
loại lớn thường cò màu sắc sặc sỡ (trang phục), áo len dài tay chui đầu, trang phục 
Halloween, trang phục dùng trong các lễ hội hóa trang, trang phục cho các nhân vật trong 
phim/kịch, trang phục mặc khi trình diễn trên sân khấu, áo váy, găng tay (trang phục), 
quần soóc dùng để mặc khi tập thể dục, mũ che tai (trang phục), cổ cồn cà vạt, quần áo 
ngủ, quần dài, áo sơ mi, áo khoác dài tay, quần áo mặc khi trượt tuyết, quần thụng, lưỡi 
trai che nắng (mũ), dây đeo quần, áo cổ lọ, quần áo lót, áo gi-lê, bộ đồ thể thao dài tay, 
mũ nón. 

 
Nhóm 28: Trò chơi và đồ chơi, cụ thể là, trò chơi dùng các thẻ bài, phi tiêu, búp bê; búp 
bê có thể bơm phồng lên; búp bê làm từ vải lông; đồ chơi làm từ vải lông, hình người đồ 
chơi và các phụ kiện của nó; máy trò chơi video sử dụng độc lập dùng đĩa CD, máy trò 
chơi video sử dụng độc lập, máy trò chơi phát ra tiếng động sử dụng độc lập, và bàn cờ trò 
chơi, dụng cụ thể thao cụ thể là gậy gôn, bóng chày, bóng đá, bóng đập, bóng dùng trong 
các hoạt động, và sự kết hợp các hoạt động, ván trượt, gậy bóng chày, đồ trang trí cho cây 
thông Noel. 

 
Nhóm 30: Bánh mì, bánh mì que, kẹo cao su để thổi bong bóng, đồ trang trí bánh có thể 
ăn được, bánh trộn hỗn hợp, bánh ngọt, hỗn hợp làm từ bánh ngọt và sô-cô-la dùng để làm 
nhân hoặc lớp phủ cho bánh nướng và bánh ngọt, kẹo, kẹo được phủ ngoài bằng bỏng 
ngô, bỏng ngô có vị caramel, kẹo caramel, đồ ăn nhẹ làm từ ngũ cốc, đồ ăn nhẹ làm từ 
ngô được làm phồng có vị pho mát, kẹo cao su, sô-cô-la bào giòn, ngô bào giòn, bánh bột 
mỏng giòn, sô-cô-la, quả hạch phủ sô- cô-la, bột sô-cô-la, xi rô sô-cô-la, lớp mặt trên 
bánh làm từ sô-cô-la, hỗn hợp ca cao, vỏ ốc quế cho kem lạnh, bánh qui, đồ ăn nhẹ làm từ 
ngô hình que, bánh quy giòn kết hợp pho mát, bánh quỵ giòn, đồ ăn sẵn có dạng thanh 
làm từ ngũ cốc, lớp phủ bánh, bánh nướng có sử dụng trái cây để làm bánh, giêlatin dùng 
để chế thạch làm thức ăn được làm ngọt và tạo hương vị, đồ ăn nhẹ có dạng thanh làm từ 
yến mạch và các nguyên liệu khác (như đường, nho khô, quả hạch), sô-cô-la nóng, bỏng 
ngô, bánh quy mặn có hình que hoặc hình xoắn, bánh putding, bánh quế, kem lạnh, kem 
làm từ sữa, kem có hương vị đặc trưng, bánh kẹo đông lạnh, sữa chua đông lạnh, món sữa 
trứng đông lạnh. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí mang bản chất là các chuyến đi đến công viên giải trí, các dịch 
vụ giải trí, thể thao và văn hóa, bao gồm việc sản xuất chương trình phát thanh và truyền 
hình, sản xuất phim điện ảnh và các hình thái giải trí trực tiếp khác, sản xuất phim hoạt 
hình và các chương trình truyền hình có yếu tố hoạt họa, dịch vụ trường quay điện ảnh và 
truyền hình; dịch vụ giải trí truyền hình và giải trí điện ảnh, bao gồm các buổi biểu diễn 
giải trí trực tiếp, xuất bản sách, tạp chí và tạp chí xuất bản định kỳ; cung cấp thông tin về 
các dịch vụ giải trí của những nhà cung cấp dịch vụ cho nhiều người dùng thông qua các 
trang web hoặc mạng internet hoặc cơ sở dữ liệu trực tuyến khác có thể truy cập từ khắp 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 

 

 
1033 

nơi trên thế giới; sản xuất các chương trình khiêu vũ, chương trình âm nhạc và các chương 
trình trao giải truyền hình; biểu diễn hài kịch, tổ chức chương trình trò chơi và các sự kiện 
thể thao trực tiếp trước khán giả, tất cả sẽ được truyền hình trực tiếp hoặc ghi lại để phát 
sóng sau; tổ chức các buổi hòa nhạc trình diễn trực tiếp; tổ chức các chương trình tin tức 
truyền hình, tổ chức các cuộc thi tài năng và các sự kiện trao giải âm nhạc và truyền hình, 
tổ chức và giới thiệu các chương trình trình diễn mang tính giải trí liên quan đến phong 
cách và thời trang; cung cấp thông tin trong lĩnh vực giải trí thông qua mạng máy tính 
toàn cầu. 

 
 

(210) 4-2012-24251 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 2.5.3 
(591) Đen, trắng, nâu, hồng, vàng, tím, da cam.
(731) VIACOM INTERNATIONAL INC.  

(US) 
1515 Broadway, New York, New York 
10036   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 16: ấn phẩm, cụ thể là, giấy nhắc việc và giấy viết cỡ lớn có dòng kẻ và đục lỗ, 
sách tiểu thuyết nhiều tập, ấn phẩm tranh, cụ thể là, sách truyện tranh, đề can, giấy dính 
có in chữ và hình, thẻ sưu tập, thẻ ghi lời nhắn hoặc công việc, áp phích quảng cáo, bìa hồ 
sơ tài liệu, bút chì, bút, lịch.  

 
Nhóm 18: ¤, túi xách cỡ lớn, ba lô, túi buộc ngang bụng, túi xách đeo chéo, túi xách tay, 
ví, ví cầm tay của phụ nữ, túi thể thao, túi đựng quần áo dùng khi đi du lịch, ba lô cỡ lớn 
dùng khi đi du lịch, ví đựng tiền lẻ, túi xách cỡ lớn hình trụ làm bằng vải bạt, túi đi biển.  

 
Nhóm 25: Bộ quần áo tắm, áo choàng tắrn, quần áo mặc để tắm biển, thắt lưng (phụ kiện 
của quần áo), quần soóc, áo khoác, áo choàng ngoài, bít tất ngắn cổ, giày dép, khăn vuông 
loại lớn thường cò màu sắc sặc sỡ (trang phục), áo len dài tay chui đầu, trang phục 
Halloween, trang phục dùng trong các lễ hội hóa trang, trang phục cho các nhân vật trong 
phim/kịch, trang phục mặc khi trình diễn trên sân khấu, áo váy, găng tay (trang phục), 
quần soóc dùng để mặc khi tập thể dục, mũ che tai (trang phục), cổ cồn cà vạt, quần áo 
ngủ, quần dài, áo sơ mi, áo khoác dài tay, quần áo mặc khi trượt tuyết, quần thụng, lưỡi 
trai che nắng (mũ), dây đeo quần, áo cổ lọ, quần áo lót, áo gi-lê, bộ đồ thể thao dài tay, 
mũ nón.   

 
Nhóm 28: Trò chơi và đồ chơi, cụ thể là, trò chơi dùng các thẻ bài, phi tiêu, búp bê; búp 
bê có thể bơm phồng lên; búp bê làm từ vải lông; đồ chơi làm từ vải lông, hình người đồ 
chơi và các phụ kiện của nó; máy trò chơi video sử dụng độc lập dùng đĩa CD, máy trò 
chơi video sử dụng độc lập, máy trò chơi phát ra tiếng động sử dụng độc lập, và bàn cờ trò 
chơi, dụng cụ thể thao cụ thể là gậy gôn, bóng chày, bóng đá, bóng đập, bóng dùng trong 
các hoạt động, và sự kết hợp các hoạt động, ván trượt, gậy bóng chày, đồ trang trí cho cây 
thông Noel.  

 
Nhóm 30: Bánh mì, bánh mì que, kẹo cao su để thổi bong bóng, đồ trang trí bánh có thể 
ăn được, bánh trộn hỗn hợp, bánh ngọt, hỗn hợp làm từ bánh ngọt và sô-cô-la dùng để làm 
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nhân hoặc lớp phủ cho bánh nướng và bánh ngọt, kẹo, kẹo được phủ ngoài bằng bỏng 
ngô, bỏng ngô có vị caramel, kẹo caramel, đồ ăn nhẹ làm từ ngũ cốc, đồ ăn nhẹ làm từ 
ngô được làm phồng có vị pho mát, kẹo cao su, sô-cô-la bào giòn, ngô bào giòn, bánh bột 
mỏng giòn, sô-cô-la, quả hạch phủ sô- cô-la, bột sô-cô-la, xi rô sô-cô-la, lớp mặt trên 
bánh làm từ sô-cô-la, hỗn hợp ca cao, vỏ ốc quế cho kem lạnh, bánh qui, đồ ăn nhẹ làm từ 
ngô hình que, bánh quy giòn kết hợp pho mát, bánh quỵ giòn, đồ ăn sẵn có dạng thanh 
làm từ ngũ cốc, lớp phủ bánh, bánh nướng có sử dụng trái cây để làm bánh, giêlatin dùng 
để chế thạch làm thức ăn được làm ngọt và tạo hương vị, đồ ăn nhẹ có dạng thanh làm từ 
yến mạch và các nguyên liệu khác (như đường, nho khô, quả hạch), sô-cô-la nóng, bỏng 
ngô, bánh quy mặn có hình que hoặc hình xoắn, bánh putding, bánh quế, kem lạnh, kem 
làm từ sữa, kem có hương vị đặc trưng, bánh kẹo đông lạnh, sữa chua đông lạnh, món sữa 
trứng đông lạnh.   

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí mang bản chất là các chuyến đi đến công viên giải trí, các dịch 
vụ giải trí, thể thao và văn hóa, bao gồm việc sản xuất chương trình phát thanh và truyền 
hình, sản xuất phim điện ảnh và các hình thái giải trí trực tiếp khác, sản xuất phim hoạt 
hình và các chương trình truyền hình có yếu tố hoạt họa, dịch vụ trường quay điện ảnh và 
truyền hình; dịch vụ giải trí truyền hình và giải trí điện ảnh, bao gồm các buổi biểu diễn 
giải trí trực tiếp, xuất bản sách, tạp chí và tạp chí xuất bản định kỳ; cung cấp thông tin về 
các dịch vụ giải trí của những nhà cung cấp dịch vụ cho nhiều người dùng thông qua các 
trang web hoặc mạng internet hoặc cơ sở dữ liệu trực tuyến khác có thể truy cập từ khắp 
nơi trên thế giới; sản xuất các chương trình khiêu vũ, chương trình âm nhạc và các chương 
trình trao giải truyền hình; biểu diễn hài kịch, tổ chức chương trình trò chơi và các sự kiện 
thể thao trực tiếp trước khán giả, tất cả sẽ được truyền hình trực tiếp hoặc ghi lại để phát 
sóng sau; tổ chức các buổi hòa nhạc trình diễn trực tiếp; tổ chức các chương trình tin tức 
truyền hình, tổ chức các cuộc thi tài năng và các sự kiện trao giải âm nhạc và truyền hình, 
tổ chức và giới thiệu các chương trình trình diễn mang tính giải trí liên quan đến phong 
cách và thời trang; cung cấp thông tin trong lĩnh vực giải trí thông qua mạng máy tính 
toàn cầu. 

 
 

(210) 4-2012-24252 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) VIACOM INTERNATIONAL INC.  

(US) 
1515 Broadway, New York, New York 
10036   

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 16: ấn phẩm, cụ thể là, giấy nhắc việc và giấy viết cỡ lớn có dòng kẻ và đục lỗ, 

sách tiểu thuyết nhiều tập, ấn phẩm tranh, cụ thể là, sách truyện tranh, đề can, giấy dính 
có in chữ và hình, thẻ sưu tập, thẻ ghi lời nhắn hoặc công việc, áp phích quảng cáo, bìa hồ 
sơ tài liệu, bút chì, bút, lịch.  

 
Nhóm 18: ¤, túi xách cỡ lớn, ba lô, túi buộc ngang bụng, túi xách đeo chéo, túi xách tay, 
ví, ví cầm tay của phụ nữ, túi thể thao, túi đựng quần áo dùng khi đi du lịch, ba lô cỡ lớn 
dùng khi đi du lịch, ví đựng tiền lẻ, túi xách cỡ lớn hình trụ làm bằng vải bạt, túi đi biển.  
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Nhóm 25: Bộ quần áo tắm, áo choàng tắm, quần áo mặc để tắm biển, thắt lưng (phụ kiện 
của quần áo), quần soóc, áo khoác, áo choàng ngoài, bít tất ngắn cổ, giày dép, khăn vuông 
loại lớn thường cò màu sắc sặc sỡ (trang phục), áo len dài tay chui đầu, trang phục 
Halloween, trang phục dùng trong các lễ hội hóa trang, trang phục cho các nhân vật trong 
phim/kịch, trang phục mặc khi trình diễn trên sân khấu, áo váy, găng tay (trang phục), 
quần soóc dùng để mặc khi tập thể dục, mũ che tai (trang phục), cổ cồn cà vạt, quần áo 
ngủ, quần dài, áo sơ mi, áo khoác dài tay, quần áo mặc khi trượt tuyết, quần thụng, lưỡi 
trai che nắng (mũ), dây đeo quần, áo cổ lọ, quần áo lót, áo gi-lê, bộ đồ thể thao dài tay, 
mũ nón.  

 
Nhóm 28: Trò chơi và đồ chơi, cụ thể là, trò chơi dùng các thẻ bài, phi tiêu, búp bê; búp 
bê có thể bơm phồng lên; búp bê làm từ vải lông; đồ chơi làm từ vải lông, hình người đồ 
chơi và các phụ kiện của nó; máy trò chơi video sử dụng độc lập dùng đĩa CD, máy trò 
chơi video sử dụng độc lập, máy trò chơi phát ra tiếng động sử dụng độc lập, và bàn cờ trò 
chơi, dụng cụ thể thao cụ thể là gậy gôn, bóng chày, bóng đá, bóng đập, bóng dùng trong 
các hoạt động, và sự kết hợp các hoạt động, ván trượt, gậy bóng chày, đồ trang trí cho cây 
thông Noel.  

 
Nhóm 30: Bánh mì, bánh mì que, kẹo cao su để thổi bong bóng, đồ trang trí bánh có thể 
ăn được, bánh trộn hỗn hợp, bánh ngọt, hỗn hợp làm từ bánh ngọt và sô-cô-la dùng để làm 
nhân hoặc lớp phủ cho bánh nướng và bánh ngọt, kẹo, kẹo được phủ ngoài bằng bỏng 
ngô, bỏng ngô có vị caramel, kẹo caramel, đồ ăn nhẹ làm từ ngũ cốc, đồ ăn nhẹ làm từ 
ngô được làm phồng có vị pho mát, kẹo cao su, sô-cô-la bào giòn, ngô bào giòn, bánh bột 
mỏng giòn, sô-cô-la, quả hạch phủ sô- cô-la, bột sô-cô-la, xi rô sô-cô-la, lớp mặt trên 
bánh làm từ sô-cô-la, hỗn hợp ca cao, vỏ ốc quế cho kem lạnh, bánh qui, đồ ăn nhẹ làm từ 
ngô hình que, bánh quy giòn kết hợp pho mát, bánh quỵ giòn, đồ ăn sẵn có dạng thanh 
làm từ ngũ cốc, lớp phủ bánh, bánh nướng có sử dụng trái cây để làm bánh, giêlatin dùng 
để chế thạch làm thức ăn được làm ngọt và tạo hương vị, đồ ăn nhẹ có dạng thanh làm từ 
yến mạch và các nguyên liệu khác (như đường, nho khô, quả hạch), sô-cô-la nóng, bỏng 
ngô, bánh quy mặn có hình que hoặc hình xoắn, bánh putding, bánh quế, kem lạnh, kem 
làm từ sữa, kem có hương vị đặc trưng, bánh kẹo đông lạnh, sữa chua đông lạnh, món sữa 
trứng đông lạnh.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí mang bản chất là các chuyến đi đến công viên giải trí, các dịch 
vụ giải trí, thể thao và văn hóa, bao gồm việc sản xuất chương trình phát thanh và truyền 
hình, sản xuất phim điện ảnh và các hình thái giải trí trực tiếp khác, sản xuất phim hoạt 
hình và các chương trình truyền hình có yếu tố hoạt họa, dịch vụ trường quay điện ảnh và 
truyền hình; dịch vụ giải trí truyền hình và giải trí điện ảnh, bao gồm các buổi biểu diễn 
giải trí trực tiếp, xuất bản sách, tạp chí và tạp chí xuất bản định kỳ; cung cấp thông tin về 
các dịch vụ giải trí của những nhà cung cấp dịch vụ cho nhiều người dùng thông qua các 
trang web hoặc mạng internet hoặc cơ sở dữ liệu trực tuyến khác có thể truy cập từ khắp 
nơi trên thế giới; sản xuất các chương trình khiêu vũ, chương trình âm nhạc và các chương 
trình trao giải truyền hình; biểu diễn hài kịch, tổ chức chương trình trò chơi và các sự kiện 
thể thao trực tiếp trước khán giả, tất cả sẽ được truyền hình trực tiếp hoặc ghi lại để phát 
sóng sau; tổ chức các buổi hòa nhạc trình diễn trực tiếp; tổ chức các chương trình tin tức 
truyền hình, tổ chức các cuộc thi tài năng và các sự kiện trao giải âm nhạc và truyền hình, 
tổ chức và giới thiệu các chương trình trình diễn mang tính giải trí liên quan đến phong 
cách và thời trang; cung cấp thông tin trong lĩnh vực giải trí thông qua mạng máy tính 
toàn cầu. 
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(210) 4-2012-24253 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 4.5.2; 4.5.3 
(591) Đen, trắng, xanh, vàng, đỏ, hồng, nâu 
(731) VIACOM INTERNATIONAL INC.  

(US) 
1515 Broadway, New York, New York 
10036   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 16: ấn phẩm, cụ thể là, giấy nhắc việc và giấy viết cỡ lớn có dòng kẻ và đục lỗ, 

sách tiểu thuyết nhiều tập, ấn phẩm tranh, cụ thể là, sách truyện tranh, đề can, giấy dính 
có in chữ và hình, thẻ sưu tập, thẻ ghi lời nhắn hoặc công việc, áp phích quảng cáo, bìa hồ 
sơ tài liệu, bút chì, bút, lịch.  

 
Nhóm 18: ¤, túi xách cỡ lớn, ba lô, túi buộc ngang bụng, túi xách đeo chéo, túi xách tay, 
ví, ví cầm tay của phụ nữ, túi thể thao, túi đựng quần áo dùng khi đi du lịch, ba lô cỡ lớn 
dùng khi đi du lịch, ví đựng tiền lẻ, túi xách cỡ lớn hình trụ làm bằng vải bạt, túi đi biển.  

 
Nhóm 25: Bộ quần áo tắm, áo choàng tắm, quần áo mặc để tắm biển, thắt lưng (phụ kiện 
của quần áo), quần soóc, áo khoác, áo choàng ngoài, bít tất ngắn cổ, giày dép, khăn vuông 
loại lớn thường cò màu sắc sặc sỡ (trang phục), áo len dài tay chui đầu, trang phục 
Halloween, trang phục dùng trong các lễ hội hóa trang, trang phục cho các nhân vật trong 
phim/kịch, trang phục mặc khi trình diễn trên sân khấu, áo váy, găng tay (trang phục), 
quần soóc dùng để mặc khi tập thể dục, mũ che tai (trang phục), cổ cồn cà vạt, quần áo 
ngủ, quần dài, áo sơ mi, áo khoác dài tay, quần áo mặc khi trượt tuyết, quần thụng, lưỡi 
trai che nắng (mũ), dây đeo quần, áo cổ lọ, quần áo lót, áo gi-lê, bộ đồ thể thao dài tay, 
mũ nón.  

 
Nhóm 28: Trò chơi và đồ chơi, cụ thể là, trò chơi dùng các thẻ bài, phi tiêu, búp bê; búp 
bê có thể bơm phồng lên; búp bê làm từ vải lông; đồ chơi làm từ vải lông, hình người đồ 
chơi và các phụ kiện của nó; máy trò chơi video sử dụng độc lập dùng đĩa CD, máy trò 
chơi video sử dụng độc lập, máy trò chơi phát ra tiếng động sử dụng độc lập, và bàn cờ trò 
chơi, dụng cụ thể thao cụ thể là gậy gôn, bóng chày, bóng đá, bóng đập, bóng dùng trong 
các hoạt động, và sự kết hợp các hoạt động, ván trượt, gậy bóng chày, đồ trang trí cho cây 
thông Noel.  

 
Nhóm 30: Bánh mì, bánh mì que, kẹo cao su để thổi bong bóng, đồ trang trí bánh có thể 
ăn được, bánh trộn hỗn hợp, bánh ngọt, hỗn hợp làm từ bánh ngọt và sô-cô-la dùng để làm 
nhân hoặc lớp phủ cho bánh nướng và bánh ngọt, kẹo, kẹo được phủ ngoài bằng bỏng 
ngô, bỏng ngô có vị caramel, kẹo caramel, đồ ăn nhẹ làm từ ngũ cốc, đồ ăn nhẹ làm từ 
ngô được làm phồng có vị pho mát, kẹo cao su, sô-cô-la bào giòn, ngô bào giòn, bánh bột 
mỏng giòn, sô-cô-la, quả hạch phủ sô- cô-la, bột sô-cô-la, xi rô sô-cô-la, lớp mặt trên 
bánh làm từ sô-cô-la, hỗn hợp ca cao, vỏ ốc quế cho kem lạnh, bánh qui, đồ ăn nhẹ làm từ 
ngô hình que, bánh quy giòn kết hợp pho mát, bánh quỵ giòn, đồ ăn sẵn có dạng thanh 
làm từ ngũ cốc, lớp phủ bánh, bánh nướng có sử dụng trái cây để làm bánh, giêlatin dùng 
để chế thạch làm thức ăn được làm ngọt và tạo hương vị, đồ ăn nhẹ có dạng thanh làm từ 
yến mạch và các nguyên liệu khác (như đường, nho khô, quả hạch), sô-cô-la nóng, bỏng 
ngô, bánh quy mặn có hình que hoặc hình xoắn, bánh putding, bánh quế, kem lạnh, kem 
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làm từ sữa, kem có hương vị đặc trưng, bánh kẹo đông lạnh, sữa chua đông lạnh, món sữa 
trứng đông lạnh.   

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí mang bản chất là các chuyến đi đến công viên giải trí, các dịch 
vụ giải trí, thể thao và văn hóa, bao gồm việc sản xuất chương trình phát thanh và truyền 
hình, sản xuất phim điện ảnh và các hình thái giải trí trực tiếp khác, sản xuất phim hoạt 
hình và các chương trình truyền hình có yếu tố hoạt họa, dịch vụ trường quay điện ảnh và 
truyền hình; dịch vụ giải trí truyền hình và giải trí điện ảnh, bao gồm các buổi biểu diễn 
giải trí trực tiếp, xuất bản sách, tạp chí và tạp chí xuất bản định kỳ; cung cấp thông tin về 
các dịch vụ giải trí của những nhà cung cấp dịch vụ cho nhiều người dùng thông qua các 
trang web hoặc mạng internet hoặc cơ sở dữ liệu trực tuyến khác có thể truy cập từ khắp 
nơi trên thế giới; sản xuất các chương trình khiêu vũ, chương trình âm nhạc và các chương 
trình trao giải truyền hình; biểu diễn hài kịch, tổ chức chương trình trò chơi và các sự kiện 
thể thao trực tiếp trước khán giả, tất cả sẽ được truyền hình trực tiếp hoặc ghi lại để phát 
sóng sau; tổ chức các buổi hòa nhạc trình diễn trực tiếp; tổ chức các chương trình tin tức 
truyền hình, tổ chức các cuộc thi tài năng và các sự kiện trao giải âm nhạc và truyền hình, 
tổ chức và giới thiệu các chương trình trình diễn mang tính giải trí liên quan đến phong 
cách và thời trang; cung cấp thông tin trong lĩnh vực giải trí thông qua mạng máy tính 
toàn cầu. 

 
 

(210) 4-2012-24254 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.2.7; A26.11.12 
(591) Trắng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Minh 

Hải  (VN) 
Khu Đông, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ taxi (vận chuyển hành khách bằng taxi); dịch vụ cho thuê xe taxi tự lái.  

 
 

(210) 4-2012-24255 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 18.1.5; 18.1.23 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

 

(731) Nguyễn Thị ánh Hồng   (VN) 
440 Nguyễn Chí Thanh, phường 6, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán decal, phụ tùng trang trí và bảo vệ ôtô - xe máy; bán hàng qua mạng 

các sản phẩm về decal, phụ tùng trang trí và bảo vệ ôtô - xe máy. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa tân trang ôtô, xe máy; dịch vụ dán đề can ôtô, xe máy; dịch 
vụ dán màng mỏng bảo vệ cho ôtô, xe máy.  
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(210) 4-2012-24256 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 1.3.1 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị ánh Hồng   (VN) 
440 Nguyễn Chí Thanh, phường 6, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: decal, phụ tùng trang trí và bảo vệ ôtô - xe máy.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa tân trang ôtô, xe máy; dịch vụ dán đề can ôtô, xe máy; dịch 
vụ dán màng mỏng bảo vệ cho ôtô, xe máy.  

 
 

(210) 4-2012-24257 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 15.7.1 
(591) Vàng 

(540) 

  

(731) Lê Trọng Thủy  (VN) 
72/30 Dương Đức Hiền, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Máy dùng trong công nghiệp; máy công cụ; máy làm khuôn; máy dập ren; máy 

tiện và cắt ren; máy dập khuôn. 
 
 

(210) 4-2012-24258 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển 
công nghệ và truyền thông 
trực tuyến ITMEDIA  (VN) 
Số 6, ngõ 68/102 đường Cầu Giấy, 
phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo thương mại (trên các phương tiện thông tin đại chúng như tivi, đài, 

báo, tạp chí, internet, truyền thông mạng, maketting trực tuyến, dịch vụ đa phương tiện 
multi-media); dịch vụ cung cấp thông tin trên internet (nhằm mục đích quảng cáo, thương 
mại, mua bán hàng hóa); quan hệ công chúng; tư vấn trong tổ chức và quản lý doanh 
nghiệp. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ gia 
tăng trên mạng internet (các dịch vụ âm thanh) và điện thoại di động; dịch vụ nhắn tin; 
dịch vụ truyền dữ liệu; dịch vụ truyền thông qua mạng internet và điện thoại di động; dịch 
vụ truyền hình trên mạng internet và điện thoại di động. 
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(210) 4-2012-24259 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.3.14 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Văn Hoá Tân 
Bình  (VN) 
Lô II-3, nhóm CN2, đường 11, KCN Tân 
Bình, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Vật liệu bằng chất dẻo để bao gói.  
 
 

(210) 4-2012-24262 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) YEVA THERAPEUTICS PVT. LTD.  
(IN) 
108, Shiv Chambers, Plot No. 21. C.B.D 
Sector 11, Belapur, New Bombay-
400703. India  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-24263 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) YEVA THERAPEUTICS PVT. LTD.  
(IN) 
108, Shiv Chambers, Plot No. 21. C.B.D 
Sector 11, Belapur, New Bombay-
400703. India  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-24264 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) YEVA THERAPEUTICS PVT. LTD.  
(IN) 
108, Shiv Chambers, Plot No. 21. C.B.D 
Sector 11, Belapur, New Bombay-
400703. India  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 

 

 
1040 

(210) 4-2012-24265 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) YEVA THERAPEUTICS PVT. LTD.  (IN)
108, Shiv Chambers, Plot No. 21. C.B.D 
Sector 11, Belapur, New Bombay-
400703. India  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-24266 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) YEVA THERAPEUTICS PVT. LTD.  (IN)
108, Shiv Chambers, Plot No. 21. C.B.D 
Sector 11, Belapur, New Bombay-
400703. India  

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-24267 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

 

(731) Công ty CP đầu tư phát triển 
truyền hình Hà Nội   (VN) 
Số 30 phố Trung Liệt, phường Trung 
Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch (bao gồm quản lý giao dịch 
kinh doanh lĩnh vực quảng cáo, quản lý giao dịch kinh doanh lĩnh vực thương mại điện tử); 
chức năng văn phòng (bao gồm: sao chụp tai liệu, biên tập số liệu thống kế, xử lý văn bản).  

 

Nhóm 38: Viễn thông. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ thú y; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người và động vật; 
dịch vụ nông nghiệp, dịch vụ làm vườn và dịch vụ lâm nghiệp. 

 
 

(210) 4-2012-24268 (220) 30.10.2012 
 (441) 25.01.2013 

(531) A25.1.10; 26.4.2; 25.1.5 
(591) Đỏ, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh: Sủi cảo Đại 
Nương  (VN) 
245/1 khu phố Thạnh Hòa B, phường An 
Thạnh, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 

 

 
1041 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống (do nhà hàng 
thực hiện).  

 
 

(210) 4-2012-24270 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh dương, đỏ 
(731) Công ty TNHH y khoa quốc tế 

Chung Minh  (VN) 
95 Hồ Bá Kiện, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh.  

 
 

(210) 4-2012-24271 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Doanh nghiệp tư nhân hiệu 
vàng Vĩnh Thạnh 2  (VN) 
Số nhà 100, đường Trần Phú, phường 
Diên Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia 
Lai 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Công tắc điện; phích cắm điện; ổ cắm điện; ống luồn điện; tăng phô (bộ cân 

bằng dòng điện); ngắt điện tự động khi quá tải (aptomat). 
 

Nhóm 11: Hàng điện máy như: máy điều hòa nhiệt độ, thiết bị làm lạnh, tủ lạnh, quạt gió 
(điều hoà không khí), máy hút ẩm. 

 
Nhóm 14: Đồ trang sức bằng vàng bạc, đá quỷ (nhẫn, vòng, dây chuyền, lắc, bông tai).  

 
Nhóm 20: Hàng mỹ nghệ, hàng trang trí nội thất làm bằng gỗ như: bàn, ghế, giường, tủ.  

 
Nhóm 35: Mua bán: vàng bạc, đá quý, đồ trang sức làm từ vàng bạc, đá quý (nhẫn, vòng, 
dây chuyền, lắc, bông tai); mua bán, xuất nhập khẩu ô tô. 

 
Nhóm 36: Sàn giao dịch vàng, sàn giao dịch bất động sản; mua bán, cho thuê căn hộ, văn 
phòng; bất động sản; dịch vụ cầm đồ. 

 
Nhóm 40: Gia công, chế tác đồ trang sức, đồ mỹ nghệ từ vàng bạc, đá quý.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ công nghệ thông tin: thiết kế phần mềm, thiết kế trang web.  
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Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống giải khát.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám chữa bệnh; dịch vụ bệnh viện y tế khám chữa bệnh; dịch 
vụ thẩm mỹ viện. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ.  

 
 

(210) 4-2012-24272 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Hoàng Ngọc Minh  (VN) 
Số nhà 100, đường Trần Phú, phường 
Diên Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia 
Lai  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: vàng bạc, đá quý, đồ trang sức làm từ vàng bạc, đá quý (nhẫn, vòng, 

dây chuyền, lắc, bông tai); mua bán, xuất nhập khẩu ô tô. 
 

Nhóm 36: Sàn giao dịch vàng; sàn giao dịch bất động sản; mua bán, cho thuê căn hộ, văn 
phòng, bất động sản, dịch vụ cầm đồ. 

 
Nhóm 40: Gia công, chế tác đồ trang sức, đồ mỹ nghệ từ vàng bạc, đá quý. 

 
 

(210) 4-2012-24273 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Hoàng Ngọc Minh   (VN) 
Số nhà 100, đường Trần Phú, phường 
Diên Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia 
Lai  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Hàng mỹ nghệ, hàng trang trí nội thất làm bằng gỗ như: bàn, ghế, giường, tủ.  
 

Nhóm 35: Mua bán: vàng bạc, đá quý, đồ trang sức làm từ vàng bạc, đá quý (nhẫn, vòng, 
dây chuyền, lắc, bông tai); mua bán, xuất nhập khẩu ô tô.  

 
Nhóm 36: Sàn giao dịch vàng; sàn giao dịch bất động sản; mua bán, cho thuê căn hộ, văn 
phòng, bất động sản, dịch vụ cầm đồ.  

 
Nhóm 40: Gia công, chế tác đồ trang sức, đồ mỹ nghệ từ vàng bạc, đá quý. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống giải khát.  
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(210) 4-2012-24274 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Hoàng Ngọc Minh   (VN) 
Số nhà 100, đường Trần Phú, phường 
Diên Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia 
Lai  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: vàng bạc, đá quý, đồ trang sức làm từ vàng bạc, đá quý (nhẫn, vòng, 

dây chuyền, lắc, bông tai); mua bán, xuất nhập khẩu ô tô.  
 

Nhóm 36: Sàn giao dịch vàng; sàn giao dịch bất động sản; mua bán, cho thuê căn hộ, văn 
phòng, bất động sản, dịch vụ cầm đồ.  

 
Nhóm 40: Gia công, chế tác đồ trang sức, đồ mỹ nghệ từ vàng bạc, đá quý.  

 
 

(210) 4-2012-24275 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Hoàng Ngọc Minh   (VN) 
Số nhà 100, đường Trần Phú, phường 
Diên Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia 
Lai  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Hàng điện máy như: máy điều hòa nhiệt độ, thiết bị làm lạnh, tủ lạnh, quạt gió 

(điều hoà không khí), máy hút ẩm. 
 

Nhóm 20: Hàng mỹ nghệ, hàng trang trí nội thất làm bằng gỗ như: bàn, ghế, giường, tủ.  
 

Nhóm 35: Mua bán: vàng bạc, đá quý, đồ trang sức làm từ vàng bạc, đá quý (nhẫn, vòng, 
dây chuyền, lắc, bông tai); mua bán, xuất nhập khẩu ô tô.  

 
Nhóm 36: Sàn giao dịch vàng; sàn giao dịch bất động sản; mua bán, cho thuê căn hộ, văn 
phòng, bất động sản, dịch vụ cầm đồ.  

 
Nhóm 40: Gia công, chế tác đồ trang sức, đồ mỹ nghệ từ vàng bạc, đá quý.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống giải khát.   

 
Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám chữa bệnh; dịch vụ bệnh viện y tế khám chữa bệnh, dịch 
vụ thẩm mỹ viện. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ.  
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(210) 4-2012-24276 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Hoàng Ngọc Minh   (VN) 
Số nhà 100, đường Trần Phú, phường 
Diên Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia 
Lai  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Công tắc điện; phích cắm điện, ổ cắm điện; ống luồn điện, tăng phô (bộ cân 

bằng dòng điện); ngắt điện tự động khi quá tải (aptomat). 
 

Nhóm 11: Hàng điện máy như: máy điều hòa nhiệt độ, thiết bị làm lạnh, tủ lạnh, quạt gió 
(điều hoà không khí), máy hút ẩm.  

 
Nhóm 14: Đồ trang sức bằng vàng bạc, đá quý (nhẫn, vòng, dây chuyền, lắc, bông tai).  

 
Nhóm 20: Hàng mỹ nghệ, hàng trang trí nội thất làm bằng gỗ như: bàn, ghế, giường, tủ.   

 
Nhóm 35: Mua bán: vàng bạc, đá quý, đồ trang sức làm từ vàng bạc, đá quý (nhẫn, vòng, 
dây chuyền, lắc, bông tai); mua bán, xuất nhập khẩu ô tô.  

 
Nhóm 36: Sàn giao dịch vàng; sàn giao dịch bất động sản; mua bán, cho thuê căn hộ, văn 
phòng, bất động sản, dịch vụ cầm đồ.  

 
Nhóm 40: Gia công, chế tác đồ trang sức, đồ mỹ nghệ từ vàng bạc, đá quý.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ công nghệ thông tin: thiết kế phần mềm, thiết kế trang web. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống giải khát.   

 
Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám chữa bệnh; dịch vụ bệnh viện y tế khám chữa bệnh, dịch 
vụ thẩm mỹ viện. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ.  

 
 

(210) 4-2012-24277 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.5.20; 25.1.6; A5.5.21; A25.1.10 
(591) Đỏ đậm, đỏ, vàng đồng, xanh lá cây, 

trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Sức Khỏe Quốc Tế IFH  (VN) 
184-186 Lê Trọng Tấn, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào chế biến.  
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Nhóm 32: Đồ uống không có cồn.  
 

Nhóm 35: Mua bán hàng nông sản, thực phẩm, đồ uống.  
 
 

(210) 4-2012-24278 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.5.20; 25.1.6; A5.5.21; A25.1.10 
(591) Đỏ đậm, đỏ, vàng đồng, xanh dương, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Sức Khỏe Quốc Tế IFH  (VN) 
184-186 Lê Trọng Tấn, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh   

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào chế biến.   
 

Nhóm 32: Đồ uống không có cồn.   
 

Nhóm 35: Mua bán hàng nông sản, thực phẩm, đồ uống.  
 
 

(210) 4-2012-24279 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A25.1.10; 25.1.6; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đỏ đậm, đỏ, nâu đỏ, vàng đồng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Sức Khỏe Quốc Tế IFH  (VN) 
184-186 Lê Trọng Tấn, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh   

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào chế biến.   
 

Nhóm 32: Đồ uống không có cồn.   
 

Nhóm 35: Mua bán hàng nông sản, thực phẩm, đồ uống.  
 
 

(210) 4-2012-24284 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dịch vụ Phân 
phối Tổng hợp Quốc Tế   (VN) 
216R Quang Trung, phường 10, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội; sữa tắm; mỹ phẩm; chất để tẩy rửa (dạng hoá mỹ phẩm); chế phẩm để 
làm sạch.  
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(210) 4-2012-24285 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ Phân 
phối Tổng hợp Quốc Tế   (VN) 
216R Quang Trung, phường 10, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội; sữa tắm; mỹ phẩm; chất để tẩy rửa (dạng hoá mỹ phẩm); chế phẩm để 

làm sạch.  
 
 

(210) 4-2012-24286 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ Phân 
phối Tổng hợp Quốc Tế   (VN) 
216R Quang Trung, phường 10, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội; sữa tắm; mỹ phẩm; chất để tẩy rửa (dạng hoá mỹ phẩm); chế phẩm để 

làm sạch.  
 
 

(210) 4-2012-24287 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dịch vụ Phân 
phối Tổng hợp Quốc Tế   (VN) 
216R Quang Trung, phường 10, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội; sữa tắm; mỹ phẩm; chất để tẩy rửa (dạng hoá mỹ phẩm); chế phẩm để 

làm sạch.  
 
 

(210) 4-2012-24288 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ Phân 
phối Tổng hợp Quốc Tế    (VN) 
216R Quang Trung, phường 10, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh    

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội; sữa tắm; mỹ phẩm; chất để tẩy rửa (dạng hoá mỹ phẩm); chế phẩm để 

làm sạch.  
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(210) 4-2012-24289 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, xanh đậm, đen. 
(731) ATM JAPAN, LTD.   (JP) 

1-30-5, Hamamatsucho, Minato-ku, 
Tokyo 105-0013, Japan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy rút tiền tự động (ATM); chương trình máy vi tính ghi sẵn; chương trình 
máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; máy vi 
tính; thiết bị để xử lý dữ liệu; công cụ giám sát [chương trình máy vi tính].  

 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn phần mềm máy tính; dịch vụ thiết kế phần mềm máy tính; dịch 
vụ cài đặt phần mềm máy tính; dịch vụ bảo trì phần mềm máy tính; dịch vụ cập nhật phần 
mềm máy tính; dịch vụ thiết kế hệ thống máy tính; dịch vụ kiểm soát hệ thống máy tính 
bằng cách truy cập từ xa; dịch vụ cho thuê phần mềm máy tính.  

 
 

(210) 4-2012-24290 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 3.2.1; A3.2.24; 25.1.5; 26.1.1; 5.7.3; 
24.15.21 

(591) Xanh lá cây, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cao su Nguyễn 
Đỉnh  (VN) 
10/1B đường DT743, khu phố 1B, 
phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 12: Săm lốp xe, xích truyền động cho các phương tiện giao thông trên bộ. 
 
 

(210) 4-2012-24291 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 4.3.3; 26.1.1 
(591) Đỏ đun, nâu, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Hải Long Việt 
Nam  (VN) 
Số 3, xóm 3, thôn Bát Tràng, xã Bát 
Tràng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loạị; gạch (vật liệu chịu lửa), đất sét nung 
(vật liệu chịu lửa); đất sét làm đồ gốm; vật liệu chịu lửa không bằng kim loại dùng cho 
xây dựng.  

 

Nhóm 21: Đồ sứ để chứa đựng; đồ gồm để chứa đựng; tượng bằng sứ, gốm, đất nung hoặc 
thủy tinh; tác phẩm nghệ thuật bằng gốm, sứ, đất nung hoặc thủy tinh.  
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(210) 4-2012-24292 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A26.11.12; A26.4.24 
(591) Đen, trắng, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
đầu tư thương mại ảnh Vàng  
(VN) 
61 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: nước hoa, hàng mỹ phẩm, đồng hồ, kính mắt, trang sức, phụ liệu may 
mặc, phụ kiện thời trang và hàng may sẵn: quần, áo, giày dép, cặp, túi, ví. 

 
 

(210) 4-2012-24293 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 24.15.21 
(591) Vàng đồng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại - dịch vụ Mộc Tiến  
(VN) 
482/62S Lê Quang Định, phường 11, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc nội thất: giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ. 
 
 

(210) 4-2012-24294 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1; A3.4.23; A3.4.4; 3.4.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại và dịch vụ du 
lịch Tân Nguyệt Dương  (VN) 
42 Nguyễn Trọng Lội, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn đường sữa; bán buôn bánh kẹo; bán buôn đồ uống không có cồn, bán 
buôn các sản phẩm chế biến từ tinh bột, bán buôn hàng may mặc; bán buôn máy móc văn 
phòng phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-24295 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 1.17.11; A1.5.3; A25.3.3 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương, trắng, xanh nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại dịch vụ 
Vạn Khách Long  (VN) 
349/2/3 An Dương Vương, phường An Lạc, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt các loại.  
 

Nhóm 39: Vận tải hành khách (bằng đường bộ); vận tải hàng hóa (bằng đường bộ).  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2012-24296 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 2.9.21; 2.3.5 
(591) Hồng, xám đậm, xám nhạt 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
SENSE LINGERIE   (VN) 
72/36/8 Dương Đức Hiền, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo lót phụ nữ [đồ vải]; yếm; áo nịt ngực; quần áo lót mặc bên trong. 
 
 

(210) 4-2012-24297 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A26.11.12 
(591) Trắng, hồng sen, đen 

(540) 

  

(731) SE DUYÊN   (VN) 
D4/52B ấp Long Thới, xã Long Thành 
Trung, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh 

 

(511)   Nhóm 41: Chụp hình.  
 

Nhóm 45: Cho thuê quần áo cưới.  
 
 

(210) 4-2012-24298 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.3; 26.4.7; 26.13.25 (540) 

 

(731) Nguyễn Hoàng Ngọc Trang  
(VN) 
15 Trần Cao Vân, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; ví bỏ túi; cặp đựng giấy tờ tài liệu; túi cầm tay cho phụ nữ; túi 
mua hàng; ô che nắng.  

 

Nhóm 24: Vải.  
 

Nhóm 25: Thắt lưng (trang phục); quần áo, trang phục; áo váy; mũ; giày; váy; đồng phục; 
khăn quàng cổ. 

 

Nhóm 26: Khoá cài của thắt lưng; cúc, khuy; khuy móc cho thân áo váy; đăng ten, ren 
làm viền; khoá trượt [khoá kéo]; vật trang trí dùng cho quần áo. 
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(210) 4-2012-24300 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.2.1; 26.2.7 
(591) Xanh dương, đen, vàng cam, trắng, xanh 

lá cây 
(731) Hợp tác xã nông nghiệp 

Thượng Mỗ  (VN) 
Thôn 3, xã Thượng Mỗ, huyện Đan 
Phượng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 31: Rau, quả tươi: quả đu đủ.  

 
 

(210) 4-2012-24302 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1; 26.3.23 (540) 

 

(731) Công ty luật TNHH Luật Sư 
Của Bạn   (VN) 
60 (tầng 5) Nguyễn Văn Thủ, phường 
Đakao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 45: Tư vấn về sở hữu trí tuệ; tư vấn pháp lý. 

 
 

(210) 4-2012-24304 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A7.1.11; 7.1.24 
(591) Xanh dương, ghi xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần cơ khí Đông 
Anh  (VN) 
Quốc lộ 3, Dục Tú, huyện Đông Anh, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Khung nhà bằng kim loại; cột trụ bằng kim loại dùng cho xây dựng; tấm lợp 

mái bằng kim loại; công trình bằng thép; công trình bằng kim loại; cột bằng thép.  
 
 

(210) 4-2012-24307 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Phạm Khánh Hiệp   (VN) 
318/31, Phan Văn Trị, phường 11, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê.  
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Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ khách sạn.  
 
 

(210) 4-2012-24310 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 25.3.1; A26.4.24 
(731) HUHTAMAKI FINANCE B.V  (NL) 

Jupiterstraat 102, 2132 HE Hoofddorp, 
Netherlands  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Kẹo; bánh kẹo; kẹo cao su; đồ ngọt ướp lạnh, cụ thể là kem lạnh dạng thanh 

bọc trong túi ni lông, kem ăn (có hương vị); kem ăn (kem lạnh), kem ăn dạng thanh (kem 
lạnh); bánh kẹo phủ kem; sữa chua lạnh, sữa chua lạnh dạng thanh; kem trái cây.  

 
 

(210) 4-2012-24311 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1; 25.7.25; 25.1.25 
(591) Xanh, cam, đen 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Hiếu Võ  

(VN) 
22/9 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 
BRANDLINK (BRANDLINK 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ khách sạn, 

nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ đặt chỗ ở.  
 
 

(210) 4-2012-24312 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A7.1.12; 7.1.6; 26.1.1 
(591) Vàng, xanh, đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại dầu 

khí thành phố Hồ Chí Minh  
(VN) 
677A- 677/1 Lê Văn Việt, phường Tân 
Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 
BRANDLINK (BRANDLINK 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 04: Gas nhiên liệu, gas để thắp sáng.  
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(210) 4-2012-24313 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Đặng Quý Tiên   (VN) 
Số 99, Ba Đình, thị trấn Hữu Lũng, 
huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn 

 
(511)   Nhóm 09: Máy tính, điện thoại; thiết bị ngoại vi máy tính; thiết bị mạng; thẻ sim; phần 

mềm trên thiết bị di động cầm tay.  
 
 

(210) 4-2012-24314 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hà Tây   (VN) 
Số 10A, phố Quang Trung, phường 
Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-24315 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hà Tây    (VN) 
Số 10A, phố Quang Trung, phường 
Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-24316 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) ZYANYA GLOBAL PTE. LTD.   (SG) 
Block 613, Hougang Avenue 8, #03-428, 
Singapore 53061  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-24317 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Huỳnh Nhật Linh   (VN) 
257 quốc lộ 63, khu vực 2, thị trấn Thứ 
3, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; dầu gội đầu.  

 
 

(210) 4-2012-24318 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A25.7.21 
(731) Lê Xuân Báu  (VN) 

Phòng 205A, B2, phường Nghĩa Tân, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 06: ống bằng kim loại dùng để dẫn chất lỏng, khí, hóa chất; chi tiết nối ống dẫn 
bằng kim loại, cụ thể là tê, cút, ống nối góc; téc làm bằng kim loại chứa khí, chất lỏng, 
hóa chất; téc làm bằng kim loại.  

 
Nhóm 10: Trang thiết bị và dụng cụ y tế; hệ thống cung cấp khí y tế; ổ khí ra khí y tế; 
bình lưu lượng khí ôxy (dùng trong y tế); bình hút dịch (dùng trong y tế); đường ống dẫn 
khí y tế và các phụ kiện của chúng như ống nối, tê, cút; trung tâm điều áp khí y tế; máy 
nén khí y tế; máy hút khí y tế chân không; máy tạo khí ôxy (dùng trong y tế); téc đựng 
khí ô xy (dùng trong y tế).  

 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, giới thiệu, xuất nhập khẩu: trang thiết bị và dụng cụ y tế, 
hệ thống cung cấp khí y tế, ổ khí ra khí y tế, bình lưu lượng khí ôxy (dùng trong y tế), 
bình hút dịch (dùng trong y tế), đường ổng đẫn khí y tế và cảc phụ kiện của chúng, trung 
tâm điều áp khí y tế, máy nén khí y tế, máy hút khí y tế chân không, máy tạo khí ôxy 
(dùng trong y tế), téc đựng khí ô xy (dùng trong y tế), ống bằng kim loại, chi tiết nối ống 
dẫn bằng kim loại, téc chứa bằng kim loại.  

 
 

(210) 4-2012-24319 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A1.1.10; A11.3.9; 3.4.18; A3.4.24 
(591) Đỏ, trắng, hồng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Việt Hương  (VN) 
217 Phan Văn Hân, phường 17, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Thịt, cá (không còn sống), giá cầm và thú săn (không còn sống).  
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(210) 4-2012-24321 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Thanh Long  
(VN) 
Số 212B đại lộ Đồng Khởi, phường Phú 
Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo các loại cụ thể: bánh phồng sữa, bánh tráng dừa, bánh tráng nem, 
bánh phồng nếp; kẹo chuối, kẹo trái cây, kẹo thèo lèo.  

 
 

(210) 4-2012-24322 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) MORNINGSTAR FOODS, LLC   (US) 
2711 North Haskell Avenue, Suite 3400, 
Dallas, Texas 75204, USA  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 29: Kem phủ đánh dậy bọt; kem đánh dậy bọt; kem tươi (làm từ sữa tươi nguyên 
chất và bơ); kem đánh dậy bọt để lạnh; kem phủ đánh dậy bọt trên cơ sở nhũ tương dầu từ 
dầu thực vật, dầu chiết xuất từ hạt ngũ cốc hoặc dầu lạc; kem đánh dậy bọt trên cơ sở nhũ 
tương dầu từ dầu thực vật, đầu chiết xuất từ hạt ngũ cốc hoặc dầu lạc; kem tươi trên cơ sở 
nhũ tương dầu từ dầu thực vật, dầu chiết xuất từ hạt ngũ cốc hoặc dầu lạc; kem đánh dậy 
bọt để lạnh trên cơ sở nhũ tương dầu từ dầu thực vật, dầu chiết xuất từ hạt ngũ cốc hoặc 
dầu lạc.  

 
 

(210) 4-2012-24323 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) PROTEGA PAINTS LIMITED  (GB) 
Kelvin Way, West Bromwich, West 
Midlands B70 7JZ, United Kingdom 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 02: Chất nhuộm; sơn, sơn chống ăn mòn; chế phẩm ổn định chống gỉ; chất bảo 
quản chống gỉ.  

 
 

(210) 4-2012-24324 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Trần Hữu Hạnh  (VN) 
Kv An Ngãi, phường Nhơn Hưng, thị xã 
An Nhơn, tỉnh Bình Định 

 

(511)   Nhóm 12: Xe cộ, phương tiện giao thông trên bộ trên không (tiện cơ khí). 
 

Nhóm 35: Quản lý kinh doanh, quản lý giao dịch (mua bán phụ tùng xe gắn máy).  
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(210) 4-2012-24325 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) Công ty TNHH công nghệ thực 

phẩm Châu á   (VN) 
Số 08 đường TS15 khu công nghiệp Tiên 
Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh 
Bắc Ninh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; cung cấp thức ăn và đồ uống (do 

nhà hàng thực hiện); dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời; nhà hàng ăn uống tự phục vụ và 
dịch vụ nhà nghỉ du lịch. 

 
 

(210) 4-2012-24326 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Đen, xanh ngọc, trắng 
(731) Công ty TNHH Phú An   (VN) 

Khu sản xuất Bình Chuẩn, phường Bình 
Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Quạt điện. 

 
 

(210) 4-2012-24327 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 5.7.3 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ, xanh dương 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

lương thực Quang Trung Tiền 
Giang  (VN) 
ấp Thân Bình, xã Thân Cửu Nghĩa, 
huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: gạo, nông sản, lâm sản, thực phẩm, đồ uống, thức ăn cho thủy sản, 

thức ăn cho gia súc. 
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(210) 4-2012-24329 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) Công ty cổ phần Hùng Vương  

(VN) 
C4-1, khu công nghiệp Hòa Xá, thành 
phố Nam Định, tỉnh Nam Định  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 07: Mũi khoan dùng cho máy khoan; đá mài dùng cho máy mài; lưỡi cưa dùng cho 

máy cưa.  
 

Nhóm 08: Rìu sắt; búa sắt; dũa; kéo; đá mài dùng cho dụng cụ cầm tay thao tác thủ công; 
lưỡi cưa dùng cho dụng cụ cầm tay thao tác thủ công.  

 
 

(210) 4-2012-24330 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 2.1.1; 2.1.13 
(591) Đen, trắng, đỏ, xanh, hồng 
(731) Công ty cổ phần Hùng Vương  

(VN) 
C4-1, khu công nghiệp Hòa Xá, thành 
phố Nam Định, tỉnh Nam Định  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 08: Rìu sắt; búa sắt; dũa; kéo; đá mài dùng cho dụng cụ cầm tay thao tắc thủ công; 

lưỡi cưa dùng cho dụng cụ cầm tay thao tác thủ công.  
 
 

(210) 4-2012-24331 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 3.7.16; 3.7.1; 5.7.3; 25.1.6; 24.1.1 (540) 

  

(731) Trần Minh Khánh  (VN) 
1163 Trần Hưng Đạo, phường 5, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Trường mẫu giáo, dịch vụ trường nội trú, trường đào tạo (giáo dục), học viện 

(giáo dục), huấn luyện (đào tạo), dịch vụ về giáo dục giảng dạy, giáo dục thể chất, hướng 
dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục), tổ chức các cuộc thi (giáo dục và giải trí), 
sắp xếp và tiến hành hội thảo chuyên đề, tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề, xuất 
bản sách. 
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(210) 4-2012-24332 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần mạng Tầm 
Nhìn Mới   (VN) 
Lầu 8, cao ốc văn phòng HDTC, 36 Bùi 
Thị Xuân, phường Bến Thành, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính.  
 

Nhóm 38: Thư điện tử. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính, xuất bản sách báo điện 
tử trực tuyến, cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được, thông tin 
giải trí, thông tin về nơi giải trí. 

 

Nhóm 42: Lập trình máy tính; tạo lập và duy trì trang web cho người khác, tạo lập và duy 
trì trang điện tử cho người khác; cung cấp công cụ tìm kiếm trên Internet.  

 
 

(210) 4-2012-24333 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần mạng Tầm 
Nhìn Mới   (VN) 
Lầu 8, cao ốc văn phòng HDTC, 36 Bùi 
Thị Xuân, phường Bến Thành, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính.  
 

Nhóm 38: Thư điện tử. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; xuất bản sách và báo 
điện tử trực tuyến; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; 
thông tin giải trí, thông tin về nơi giải trí.  

 

Nhóm 42: Lập trình máy tính; tạo lập và duy trì trang web cho người khác, tạo lập và duy 
trì trang điện tử cho người khác; cung cấp công cụ tìm kiếm trên Internet.  

 
 

(210) 4-2012-24334 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 1.15.15; A26.4.24 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần mạng Tầm 
Nhìn Mới  (VN) 
Lầu 8, cao ốc văn phòng HDTC, 36 Bùi 
Thị Xuân, phường Bến Thành, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính.  
 

Nhóm 38: Thư điện tử. 
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Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; xuất bản sách và báo 
điện tử trực tuyến; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; 
thông tin giải trí, thông tin về nơi giải trí.  

 

Nhóm 42: Lập trình máy tính; tạo lập và duy trì trang web cho người khác, tạo lập và duy 
trì trang điện tử cho người khác; cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet.  

 
 

(210) 4-2012-24335 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần mạng Tầm 
Nhìn Mới  (VN) 
Lầu 8, cao ốc văn phòng HDTC, 36 Bùi 
Thị Xuân, phường Bến Thành, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính.  
 

Nhóm 38: Thư điện tử.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; xuất bản sách và báo 
điện tử trực tuyến; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; 
thông tin giải trí, thông tin về nơi giải trí.  

 

Nhóm 42: Lập trình máy tính; tạo lập và duy trì trang web cho người khác, tạo lập và duy 
trì trang điện tử cho người khác; cung cấp công cụ tìm kiếm trên Internet.  

 
 

(210) 4-2012-24336 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 18.3.2; 18.3.23; 24.1.1; A18.4.2 
(731) VIKING CORPORATION CO., LTD.  

(TH) 
728 Union House Bldg., 
Boromratchonnani Rd., Bangbamru, 
Bangphlad, Bangkok 10700 Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 04: Dầu  động cơ, dầu nhờn. 
 

(210) 4-2012-24337 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần Đức Tài  (VN) 

Số 05, đường Lý Thường Kiệt, khóm 1, 
phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
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(511)   Nhóm 12: Vỏ lãi (một loại thuyền cỡ nhỏ, chiều ngang nhỏ, có thể làm bằng gỗ hoặc 
composite và có gắn động cơ); vỏ xuồng; vỏ ghe; vỏ tàu; vỏ thuyền làm bằng nhựa 
composite.  

 
Nhóm 20: Bồn nuôi tôm, bồn chứa nước bằng composite.  

 
 

(210) 4-2012-24338 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần Đức Tài   (VN) 

Số 05, đường Lý Thường Kiệt, khóm 1, 
phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà 
Mau   

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 12: Vỏ lãi (một loại thuyền cỡ nhỏ, chiều ngang nhỏ, có thể làm bằng gỗ hoặc 

composite và có gắn động cơ); vỏ xuồng; vỏ ghe; vỏ tàu; vỏ thuyền làm bằng nhựa 
composite.  

 
Nhóm 20: Bồn nuôi tôm, bồn chứa nước bằng composite.  

 
 

(210) 4-2012-24339 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Phúc Long   (VN) 
Số 143, đường số 10, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng sử dụng cho da khô và da nhạy cảm.  

 
 

(210) 4-2012-24340 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Phúc Long    (VN) 
Số 143, đường số 10, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng dùng trong điều trị mụn trứng cá (không chứa dược chất); dầu gội 

đầu trị gàu (không chứa dược chất).  
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(210) 4-2012-24341 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phúc Long    (VN) 
Số 143, đường số 10, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Sữa dưỡng ẩm dùng cho da (không chứa thuốc); kem dưỡng ẩm dùng cho da 

(không chứa thuốc).  
 
 

(210) 4-2012-24343 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh da trời, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiệp 

Thuận Thành   (VN) 
Phòng 104, nhà A3, tập thể công ty cơ 
khí Hà Nội, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2012-24344 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 2.5.2 
(591) Đen, trắng, vàng, hồng, xanh lá cây, 

xanh cốm, xanh ngọc 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vĩnh Đạt 
(Lacom Co., Ltd)   (VN) 
957C Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 10: Trang thiết bị y tế cụ thể là: giường bệnh viện, giường đa chức năng dành cho 

điều trị bệnh nhi, máy trợ thở, đèn chiếu điều trị vàng da, thiết bi tạo và giữ ấm bệnh 
nhân.  

 
Nhóm 35: Mua bán trang thiết bị y tế cụ thể là: mua bán giường bệnh viện, mua bán 
giường đa chức năng dành cho điều trị bệnh nhi, mua bán máy trợ thở, mua bán đèn chiếu 
điều trị vàng da, mua bán thiết bị tạo và giữ ấm bệnh nhân.  
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(210) 4-2012-24345 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 3.9.16; A3.9.24; A26.11.12; A25.7.22 
(591) Xanh nước biển, đỏ, đen, trắng 
(731) Hộ kinh doanh Phan Thị Lai  (VN)

Số 61, Nguyễn Đình Chiểu, thành phố 
Pleiku, tỉnh Gia Lai 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn SPVN (SPVN 

Co.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống, dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn.  
 
 

(210) 4-2012-24346 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu và thương mại SEAMAX 
Việt Nam  (VN) 
Số 24, ngõ 16, phố Trần Thái Tông, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn SPVN (SPVN 
Co.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời.  
 
 

(210) 4-2012-24348 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) COMPAGNlE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN   (FR) 
12, cours Sablon, 63000 Clermont-
Ferrand, France  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 12: Lốp bơm hơi cho bánh xe, ta-lông lốp xe để đắp lốp, bánh xích cho xe bánh xích.  
 
 

(210) 4-2012-24350 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.15.1; 26.1.1; 1.13.1 
(591) Trắng, đen, cam, xám 
(731) Công ty TNHH công nghiệp 

điện D.C.N  (VN) 
Số 26 đường DD11, khu biệt thự An 
Sương, phường Tân Hưng Thuận, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị điện nước, thiết bị điều hòa công nghiệp và dân dụng, thiết bị 
viễn thông thiết bị phòng cháy chữa cháy, thiết bị truyền hình vệ tinh, thiết bị phần cứng 
máy tính, thiết bị chống sét, thiết bị bảo hộ lao động. 

 

Nhóm 37: Lắp đặt hệ thống điện nước, hệ thống thiết bị viễn thông và thông tin liên lạc, 
hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống truyền hình vệ tinh, hệ thống điều hòa công 
nghiệp và dân dụng, đường dây trung thế và trạm biến áp, thiết bị chống sét, thiết bị bảo 
hộ lao động; thi công xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng; dịch vụ trang trí nội, 
ngoại thất. 

 

Nhóm 40: Gia công các sản phẩm cơ khí. 
 
 

(210) 4-2012-24351 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 25.1.6; A5.3.15 
(731) BLISSFUL CENTANY 

INTERNATIONAL LIMITED   (MU) 
3rd Floor Raffles Tower, Cybercity, 
Ebene, Mauritius  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Trà; đồ uống đóng hộp trên cơ sở trà; đồ uống đóng hộp trên cơ sở trà với nhiều 
hương vị khác nhau; đồ uống trên cơ sở trà với nhiều hương vị khác nhau; cà phê; đồ uống 
đóng hộp trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở sô cô la, sô cô la; kẹo (cứng và mềm); mật 
ong; bánh ngọt, bánh quy; bánh quy mặn; bánh quy mạch nha; bánh quy giòn; bánh ngọt 
giòn; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; thực 
phẩm ăn nhanh trên cơ sở bột ngô; bánh xốp; bánh xốp dạng thanh; bánh quế; bánh mì; 
mì sợi t làm từ trứng; mì sợi ăn liền; mì sợi dẹt, miến sợi dẹt; miến; ngũ cốc đã chế biến; 
chế phẩm ngũ cốc; nước xốt quả xay nhuyễn; xốt (gia vị); bánh pútđinh; đồ gia vị.  

 

Nhóm 32: Nước ép trái cây chứa trà (nước ép trái cây là chủ yếu); nước ép trái cây; đồ 
uống làm từ nước ép trái cây (không có cồn); đồ uống làm từ chất chiết từ quả (không có 
cồn); đồ uống hỗn hợp, không có cồn; nước ép trái cây đóng hộp; nước ép trái cây chứa 
thạch; đồ uống có lợi cho sức khỏe (không phải là thuốc và không chứa cồn); đô uống 
truyền thống có lợi cho sức khỏe (không phải là thuốc, không chứa cồn); đồ uống truyền 
thống có lợi cho sức khỏe (trên cơ sở gia vị), không phải là thuốc và không chứa cồn; đồ 
uống trên cơ sở mật ong (không chứa cồn); đồ uống tăng lực (không phảì là thuốc và 
không có cồn); đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục đích y 
tế); nước khoáng đồ uống; xi rô dùng cho đồ uống; bia; bia các loại; nước chanh đồ uống; 
nước sô đa đồ uống; nước uống có gaz (không có cồn).  

 
 

(210) 4-2012-24352 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.2; 26.4.9 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Hộ kinh doanh kem chè 5 CHO (VN)

Số 141 Y wang, phường Eatam, thành 
phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn và quản lý doanh nghiệp, mua bán các sản phẩm may mặc, đồ 
đi chân, đồ đội đầu, phụ kiện thời trang (túi, cặp, ba lô, day lưng, ví), kem, chè.  

 
Nhóm 41: Tổ chức các cuộc thi đấu thể thao, cho thuê sân bãi thể thao; trại huấn luyện 
thể thao cho thuê thiết bị thể thao, lập kế hoạch và tổ chức buổi tiệc.  

 
 

(210) 4-2012-24353 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH công nghệ 
thiết bị y tế Bắc Việt   (VN) 
Số 20 ngách 1/48 ngõ 1, phố Phạm Tuấn 
Tài, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: ống bằng kim loại dùng để dẫn chất lỏng, khí, hóa chất; chi tiết nối ống dẫn 

bằng kim loại, cụ thể là tê, cút, ống nối góc; téc làm bằng kim loại chứa khí, chất lỏng, 
hóa chất; téc làm bằng kim loại. 

 
Nhóm 10: Trang thiết bị và dụng cụ y tế; hệ thống cung cấp khí y tế; ổ khí ra khí y tế; 
bình lưu lượng khí ôxy (dùng trong y tế); bình hút dịch (dùng trong y tế); đường ống dẫn 
khí y tế và các phụ kiện của chúng như ống nối, tê, cút; trung tâm điều áp khí y tế; máy 
nén khí y tế; máy hút khí y tế chân không; máy tạo khí ôxy (dùng trong y tế); téc đựng 
khí ô xy (dùng trong y tế).  

 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, giới thiệu, xuất nhập khẩu: trang thiết bị và dụng cụ y tế, 
hệ thống cung cấp khí y tế, ổ khí ra khí y tế, bình lưu lượng khí ôxy (dùng trong y tế), 
bình hút dịch (dùng trong y tế), đường ống dẫn khí y tế và các phụ kiện của chúng, trung 
tâm điều áp khí y tế, máy nén khí y tế, máy hút khí y tế chân không, máy tạo khí ôxy 
(dùng trong y tế), téc đựng khí ô xy (dùng trong y tế), ống bằng kim loại, chi tiết nối ống 
dẫn bằng kim loại, téc chứa bằng kim loại.  

 
 

(210) 4-2012-24354 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) PASTIFICIO SERVICE, S.L.   (ES) 
PolÝgono Industrial CamÝ dels Frares, 
Calle E Parcela 47, (25191) Lleida, Spain 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh pizza; chế phẩm để làm bánh pizza; kem phủ phết lên bánh pizza; nước 

sốt (gia vị); gia vị và hương liệu (trừ tinh dầu); bột nhão dùng để làm bánh pizza; bột mì 
dùng để làm bánh pizza; bột mì đã được nhào và vo viên; đồ ăn và thực phẩm ăn nhanh đã 
được chế biến sẵn có thành phần chủ yếu là mì sợi; món tráng miệng dạng đông lạnh 
(bánh kẹo) và bánh pút-đing; kem lạnh; bánh ngọt; cà phê; trà (chè); đường ăn; đồ uống 
có thành phần chủ yếu là cà phê hoặc sô-cô-la; bánh mỳ; bánh mỳ có vị tỏi; mỳ sợi kiểu ý 
(mỳ spaghetti); nước sốt cho món sa-lát; giấm ăn; giấm ăn có mùi thơm và vị dịu.  
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Nhóm 35: Quản trị kinh doanh; quản lý kinh doanh; nhượng quyền thương mại cụ thể là 
cung cấp sự hỗ trợ kỹ thuật trong việc thành lập và/hoặc điều hành hoạt động nhà hàng và 
các cơ sở kinh doanh hoặc cửa hàng tiện ích liên quan đến việc cung cấp thực phẩm và đồ 
uống đã được chế biến sẵn cho người tiêu dùng.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); quán ăn tự phục 
vụ; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung 
cấp thực phẩm (do nhà hàng thực hiện); quán rượu nhỏ; dịch vụ giao hàng tận nhà do nhà 
hàng thực hiện.  

 
 

(210) 4-2012-24355 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 5.5.16 
(731) SU CHlH WANG FOOD CO.   (TW) 

No.9, Lane 29, Ping Shih St., Chung Pu 
Hsiang, Chia I Hsien, Taiwan. 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm chay làm từ rau cụ thể như: gà chay, cá chay, thịt chay, thịt nguội 
chay, cá viên chay; đậu phụ; đậu phụ khô; thịt sấy khô thái chỉ; xúc xích.  

 
 

(210) 4-2012-24356 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(591) Đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 

dùng Ma San  (VN) 
Tầng 12, tòa nhà Kumho Asiana Plaza 
Saigon, số 39 Lê Duẩn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sữa chua; nước 
mắm; nước chấm chiết xuất từ thịt, cá; thịt đóng hộp; cá đóng hộp; các loại giò chả như: 
giò lụa, chả quế, giò thủ; các loại hoa quả trái cây đóng hộp; dầu ăn.  

 

Nhóm 30: Nước xốt từ thịt, cá; gia vị; hạt nêm; cà phê hòa tan; cà phê rang xay; đồ uống 
dựa trên cơ sở cà phê; mỳ ăn liền; bún ăn liền; phở ăn liền; cháo ăn liền; xốt gia vị; nước 
xốt cà chua; ngũ cốc dinh dưỡng; trà xanh; trà thảo mộc; nước tương; nước chấm chế biến 
từ đạm thực vật; tương ớt.  

 

Nhóm 32: Nước giải khát không có ga (đồ uống không cồn); nước ép trái cây đồ uống; đồ 
uống làm từ nước ép trái cây không còn; đồ uống không còn; bia. 

 

Nhóm 33: Rượu. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng phục vụ ăn uống; dịch vụ khách sạn.  
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(210) 4-2012-24357 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1; A18.1.19 
(591) Xanh 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tiếp thị 
Thịnh Phát  (VN) 
55/4 Tân Chánh Hiệp 17, khu phố 4, 
phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên 

mạng máy tính; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục 
đích bán lẻ; dịch vụ khuyến mãi [cho người khác], dịch vụ đẩy mạnh bán hàng [cho người 
khác]. 

 
 

(210) 4-2012-24358 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(591) Xanh, xám 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tiếp thị 
Thịnh Phát  (VN) 
55/4 Tân Chánh Hiệp 17, KP.4, phường 
Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Biên tập số liệu thống kê. 
 

Nhóm 36: Thông tin tài chính, cung cấp thông tin tài chính, quản lý tài chính, đánh giá tài 
chính, định giá tài chính. 

 
 

(210) 4-2012-24359 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.5.1 
(591) Đen, trắng, xám 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ xuất nhập khẩu Minh 
Hoàng  (VN) 
29 Thăng Long, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị và dụng cụ phẫu thuật.  
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(210) 4-2012-24360 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ xuất nhập khẩu Minh 
Hoàng   (VN) 
29 Thăng Long, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất kết dính dùng cho răng; chất mài mòn răng; chất hàn, gắn rắng; vật liệu 

để in dấu răng.  
 
 

(210) 4-2012-24361 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ xuất nhập khẩu Minh 
Hoàng   (VN) 
29 Thăng Long, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 05: Chất kết dính dùng cho răng; chất mài mòn răng; chất hàn, gắn răng; vật liệu 

để in dấu răng.  
 
 

(210) 4-2012-24362 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.2; 25.5.1 
(591) Đen, trắng, xám 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ xuất nhập khẩu Minh 
Hoàng   (VN) 
29 Thăng Long, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất kết dính dùng cho răng; chất mài mòn răng; chất hàn, gắn răng; vật liệu 

để in dấu răng.  
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(210) 4-2012-24363 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ xuất nhập khẩu Minh 
Hoàng   (VN) 
29 Thăng Long, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất kết dính dùng cho răng; chất mài mòn răng; chất hàn, gắn răng; vật liệu 

để in dấu răng. 

 
 

(210) 4-2012-24364 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ xuất nhập khẩu Minh 
Hoàng   (VN) 
29 Thăng Long, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất kết dính dùng cho răng; chất mài mòn răng; chất hàn, gắn răng; vật liệu 

để in dấu răng. 

 
 

(210) 4-2012-24365 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.4 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ xuất nhập khẩu Minh 
Hoàng   (VN) 
29 Thăng Long, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất kết dính dùng cho răng; chất mài mòn răng; chất hàn, gắn răng; vật liệu 

để in dấu răng. 
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(210) 4-2012-24366 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu Minh 
Hoàng   (VN) 
29 Thăng Long, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 05: Chất kết dính dùng cho răng; chất mài mòn răng; chất hàn, gắn răng; vật liệu 
để in dấu răng. 

 
 

(210) 4-2012-24367 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu Minh 
Hoàng   (VN) 
29 Thăng Long, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất kết dính dùng cho răng; chất mài mòn răng; chất hàn, gắn răng; vật liệu 
để in dấu răng. 

 
 

(210) 4-2012-24368 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu Minh 
Hoàng   (VN) 
29 Thăng Long, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 05: Chất kết dính dùng cho răng; chất mài mòn răng; chất hàn, gắn răng; vật liệu 
để in dấu răng. 

 
 

(210) 4-2012-24369 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 20.5.7 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ xuất nhập khẩu Minh 
Hoàng   (VN) 
29 Thăng Long, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bản lẻ: dụng cụ nha khoa, vật liệu cấy ghép nha khoa, 
dược phẩm, thực phẩm chức năng, chất kết dính dùng cho răng, chất mài mòn răng, chất 
hàn, gắn răng, vật liệu để in dấu răng.  

 
 

(210) 4-2012-24370 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.13.1 
(591) Vàng, xanh, sám 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Hồng Phú  (VN) 
233/180C Nguyễn Trãi, phường 2, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 16: Cọ lăn sơn. 

 
 

(210) 4-2012-24371 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A26.11.12; A20.1.5; 26.13.1; 25.7.20 
(591) Xanh, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Hồng Phú  (VN) 
233/180C Nguyễn Trãi, phường 2, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 16: Cọ lăn sơn. 

 
 

(210) 4-2012-24373 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A23.3.2; 26.4.2; 25.5.2 
(591) Trắng, đen, đỏ 

(540) 

  

(731) INTER CROP COMPANY LIMITED  
(TH) 
No. 71/7 Setsiri Road, Samsennai Sub-
district, Phayathai District, Bangkok 
Metropolis, Thailand  

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất phụ gia/chất phụ gia hóa học cho chất diệt nấm; hóa chất phụ gia/chất 

phụ gia hóa học cho thuốc trừ sâu; phân bón trong nông nghiệp; phụ gia hóa chất dùng 
cho thuốc diệt nấm; phân lân/phân photphat/phosphate [phân bón]; supe phốt phát/super 
phosphat [phân bón]. 

 
Nhóm 05: Thuốc diệt cỏ; thuốc trừ sâu; chất trừ động vật có hại, chất trừ dịch, chất diệt 
nấm, chất diệt côn trùng.  
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(210) 4-2012-24374 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A7.1.12; 7.1.24; A5.1.7; A5.1.16 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thiên ấn 
Holding   (VN) 
97 khu dân cư Bà Triệu, P.LÊ Hồng 
Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh 
Quảng Ngãi 

 
(511)   Nhóm 36: Bảo hiểm; tài chính; tiền tệ; bất động sản: mua bán bất động sản (kinh doanh 

bất động sản); quản lý toà nhà (bất động sản); dịch vụ đánh giá bất động sản; định giá bất 
động sản; quản lý tài sản bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản (cho 
thuê đất); cho thuê văn phòng (bất động sản); dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; cho 
thuê căn hộ, cửa hàng, gian hàng, quầy hàng (bất động sản); đầu tư vốn phát triển các khu 
dân cư, khu đô thị mới, các khu kinh tế, khu công nghiệp tập trung; hợp tác đầu tư các dự 
án phát triển đô thị; nhận uỷ thác đầu tư xây dựng các dự án bất động sản (bao gồm cả 
đầu tư công trình); đầu tư xây dựng hạ tầng, đầu tư xây dựng và đầu tư kinh doanh khu vui 
chơi giải trí, dã ngoại, khu du lịch sinh thái; đầu tư kinh doanh bất động sản để bán hoặc 
cho thuê.  

 
 

(210) 4-2012-24375 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.3.15; A5.5.20 
(591) Xanh lá cây, nền trắng 
(731) Công ty cổ phần dầu khí Vạn 

Lộc  (VN) 
260/1 Lạc Long Quân, phường 10, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH BABYLON (BABYLON 

COMPANY LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 11: Bếp ga.  
 

Nhóm 35: Mua bán khí hoá lỏng, các thiết bị sử dụng gas. 
 
 

(210) 4-2012-24376 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Đỗ Thị Mận  (VN) 
Số 6, xã Song Phương, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH BABYLON (BABYLON 

COMPANY LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 04: Nhiên liệu đốt: cồn khô, cồn thạch. 
 

Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu nhiên liệu đốt: cồn khô, cồn thạch. 
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(210) 4-2012-24377 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại mỹ phẩm 
Long Phụng Mỹ  (VN) 
462/B7 đường 3/2, phường 12, 10, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-24378 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại Sài Gòn H&T  (VN) 
64/8 E3 Hòa Bình, phường 5, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-24379 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất thương 
mại mỹ phẩm Thư Thái  (VN) 
149 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-24380 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất thương 
mại mỹ phẩm Thư Thái  (VN) 
149 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-24381 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại - dịch vụ Thế 
Ngọc  (VN) 
Đào Cam Mộc, phường 4, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2012-24382 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Triều Khang  (VN) 
107 đường số 9, phường Tân Kiểng, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-24383 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) JIANGSU DONGCHENG POWER 

TOOLS CO., LTD.  (CN) 
Industrial Park, Tianfen Town, Qidong 
City, Jiangsu, China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công; búa răng; búa chèn; dụng cụ đánh dấu gia 

súc; cây lao móc; dụng cụ giũa móng, dùng điện; cờ lê [dụng cụ cầm tay]; dụng cụ vặn 
ốc, vít [công cụ cầm tay]; cái kìm; khoan tay [dụng cụ cầm tay]; đục [dụng cụ cầm tay]; 
búa [dụng cụ cầm tay]; tua vít; giũa [dụng cụ cầm tay]; dao [dụng cụ cầm tay]; mũi khoan 
[dụng cụ cầm tay]; công cụ cắt [dụng cụ cầm tay]; lưỡi cưa [bộ phận của dụng cụ cầm 
tay]; đĩa mài bằng đá nhám; dụng cụ nông nghiệp [thao tác thủ công]; dụng cụ làm vườn 
[công cụ cầm tay thao tác thủ công]; kích nâng [thao tác thủ công]; dụng cụ tán đinh 
[công cụ cầm tay]; dụng cụ tháo vòng bi có ba vấu [dụng cụ cầm tay]; dụng cụ khắc, 
chạm trổ [công cụ cầm tay]; kéo cắt; kéo [dụng cụ cầm tay]; lưỡi cắt [dụng cụ cầm tay]; 
kiếm lưỡi cong; kẹp gắp đường miếng. 

 
 

(210) 4-2012-24385 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.3.14 
(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại xuất 
nhập khẩu Hải Yến  (VN) 
B6/25 quốc lộ 50, xã Bình Hưng, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo. 
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(210) 4-2012-24386 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 1.5.1; 1.17.11 
(591) Đen, trắng, xanh biển, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Nguyễn Trường Quang Khôi  
(VN) 
196/16A Đề Thám, phường Cầu Ông 
Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo; tổ chức sự kiện về lĩnh vực văn hoá, giáo dục, thể thao, giải trí; giáo 

dục; đào tạo từ xa; xuất bản sách.  
 
 

(210) 4-2012-24387 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

  (540) 

  

(731) Lê Thị Hoa  (VN) 
Đội 5, thôn Trát Cầu, xã Tiền Phong, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 20: Đệm (dùng cho phòng ngủ); nệm; gối ngủ (không dùng trong ngành y); mành 

che cửa bên trong nhà bằng vải dệt. 
 

Nhóm 24: Chăn; khăn phủ giường; tấm trải phủ giường; vỏ gối; vỏ đệm; vỏ nệm. 
 
 

(210) 4-2012-24388 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Khoái Lạc 
Phúc  (VN) 
Số 8, đường Thanh Bình, phường Hạ 
Long, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 
Định 

 
(511)   Nhóm 21: Nắp đậy lọ thủy tinh (dùng để đựng thực phẩm).  

 
 

(210) 4-2012-24389 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.1.5 
(591) Đen, xanh lá mạ, trắng 

(540) 

  

(731) Quách Hải Sơn  (VN) 
SN 327, ấp Tân Lộc A, xã Tân Dương, 
huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp 

 
(511)   Nhóm 31: Hoa kiểng như: mai vang, kiểng cổ, cây cảnh (bonsai).  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 

 

 
1074 

(210) 4-2012-24390 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 1.5.1 
(591) Vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Lưu  (VN) 
SN 297, ấp Hiệp Tâm 2, thị trấn Định 
Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh tráng bò bía.  

 
 

(210) 4-2012-24391 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.3.1; A26.11.8 
(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Minh 
Bảo Tín  (VN) 
90/13 Tân Thới Nhất 21, phường Tân 
Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giầy dép, mũ nón.  

 

(210) 4-2012-24392 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.3.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Minh 
Bảo Tín  (VN) 
90/13 Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón. 

 
 

(210) 4-2012-24393 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2; 26.15.1; 1.15.23; 4.3.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH quảng cáo & 
trang trí nội thất Minh Long  
(VN) 
Số 11 khu A, tập thể Quân Đội, Niệm 
Nghĩa, quận Lê Chân, thành phố Hải 
Phòng  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo. 
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(210) 4-2012-24395 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thương mại và 
Sản xuất M&T Toàn Cầu   (VN) 
Số nhà 4, tổ 20, thị trấn Đông Anh, 
huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Bếp điện từ; bếp điện hồng ngoại; bếp gas; nồi đa năng dùng điện; chảo đa 

năng dùng điện; thiết bị dùng để hút khói dùng trong nhà bếp.  
 

Nhóm 21: Bộ nồi đun nấu; dụng cụ nhà bếp; đồ chứa đựng dùng trong nhà bếp; máy 
nghiền, máy trộn không sử dụng điện dùng cho mục đích gia dụng.  

 
 

(210) 4-2012-24396 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.3.1; 6.1.2; 26.3.3; 26.3.4 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng và thương mại tổng hợp 
Đại Phát  (VN) 
Khu 7, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Điều hòa không khí.  
 
 

(210) 4-2012-24397 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng và thương mại tổng hợp 
Đại Phát  (VN) 
Khu 7, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh.  
 
 

(210) 4-2012-24398 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển công nghệ Việt ý  
(VN) 
Số 62, ngõ 66/68 phố Ngọc Lâm, phường 
Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Thang máy; thang cuốn; thiết bị nâng hạ. 
 

Nhóm 11: Hệ thống làm mát và điều hòa không khí. 
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(210) 4-2012-24399 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển công nghệ Việt ý  
(VN) 
Số 62, ngõ 66/68 phố Ngọc Lâm, phường 
Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh.  

 
 

(210) 4-2012-24400 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Nguyễn Đăng Hải  (VN) 
243 Định Công Thượng, phường Định 
Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế; que thử thai; bút thử thai. 

 
 

(210) 4-2012-24401 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.1 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần PICO  (VN) 
Xóm Chợ, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp ga; bếp điện; nồi cơm điện; lò vi sóng; bình nóng lạnh (thiết bị cung cấp 

nước nóng lạnh); máy khử mùi (thiết bị dùng cho nhà bếp). 
 
 

(210) 4-2012-24402 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Mến   (VN) 
Số 612/1, ấp Long Thành, xã Long Hậu, 
huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vàng bạc, đá quý, nữ trang. 

 
 

(210) 4-2012-24403 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Khương  (VN) 
Số 604/LTH, ấp Long Thành, xã Long 
Hậu, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán vàng bạc, đá quý, nữ trang.  
 
 

(210) 4-2012-24404 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Nguyễn Duy Phong   (VN) 
Số 245 A ấp Tân Bình, xã Tân Thành, 
huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vàng bạc, đá quý, nữ trang. 

 
 

(210) 4-2012-24405 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) MITSUBISHI CATERPILLAR 
FORKLIFT AMERICA INC.   (US) 
2121 W. Sam Houston Parkway N., 
Houston, Texas 77043 , United States of 
America 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe cộ để vận chuyển vật liệu và xe nâng đỡ vâ các bộ phận thay thế của chúng. 

 
 

(210) 4-2012-24407 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A1.1.10; A1.11.8 (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư xây lắp 
thương mại và công nghệ An 
Phó  (VN) 
Số 475 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Cửa sổ, cửa cuốn, cửa đi bằng kim loại. 
 

Nhóm 19: Cửa sổ nhựa;, cửa gỗ; cửa cuốn bằng nhựa; cửa đi bằng nhựa; vách ngăn bằng 
nhựa; cửa kính. 

 
 

(210) 4-2012-24409 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

 

(731) Nguyễn Văn Trường  (VN) 
120/14 Trần Phú, phường Lộc Sơn, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 03: Hương thắp (nhang thơm) các loại. 
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(210) 4-2012-24410 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

 

(731) Quách Thị Huyền  (VN) 
406 Thái Bình, xã Hòa Thắng, thành phố 
Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh các loại được làm từ bột mì. 

 
 

(210) 4-2012-24411 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Đăng Hải  (VN)
1254 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Hòa 
Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố 
Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 19: Bê tông; cấu kiện xây dựng bằng bê tông; vữa dùng cho xây dựng; xi măng.  
 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản; văn phòng cho thuê; tư vấn mua bán bất động sản; môi 
giới bất động sản; đầu tư bất động sản. 

 
 

(210) 4-2012-24412 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đăng Hải  (VN)
1254 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Hòa 
Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố 
Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 19: Bê tông; cấu kiện xây dựng bằng bê tông; vữa dùng cho xây dựng; xi măng.   
 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản; văn phòng cho thuê; tư vấn mua bán bất động sản; môi 
giới bất động sản; đầu tư bất động sản. 

 
 

(210) 4-2012-24413 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2; 26.4.4; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đăng Hải  
(VN) 
1254 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Hòa 
Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố 
Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 19: Bê tông; cấu kiện xây dựng bằng bê tông, vữa dùng cho xây dựng; xi măng. 
 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản; văn phòng cho thuê; tư vấn mua bán bất động sản, môi 
giới bất động sản; đầu tư bất động sản.  
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Nhóm 37: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; trang trí nội - ngoại thất; cho thuê thiết bị 
xây dựng; giám sát điều hành công việc xây dựng; san lấp mặt bằng trong xây dựng công 
trình. 

 
 

(210) 4-2012-24414 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(591) Vàng, xanh, nâu (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hoa Việt  (VN) 
124 Trường Chinh, thị xã Phủ Lý, tỉnh 
Hà Nam 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm các loại.  
 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm các loại.  
 
 

(210) 4-2012-24415 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(591) Vàng, trắng, đỏ (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hoa Việt  (VN) 
124 Trường Chinh, thị xã Phủ Lý, tỉnh 
Hà Nam 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm các loại.  
 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm các loại.  
 
 

(210) 4-2012-24417 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty Cổ phần Ngôi Nhà 
Thông Minh Việt Nam   (VN) 
Vị trí 27, Liên Khu 2, khu đô thị Xa La, 
phường Phúc La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 

Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 06: Sàn nhà bằng kim loại; vách ngăn bằng kim loại; cửa và cửa sổ bằng kim loại; 

các phụ kiện kim loại dùng cho cửa và cửa sổ; vật liệu xây dựng bằng kim loại; linh kiện 
tủ quần áo và tủ bếp bằng kim loại, cụ thể gồm: bản lề, ray trượt khoá, tay nắm cửa, móc 
treo quần áo bằng kim loại. 

 
Nhóm 19: Sàn nhà phi kim loại; vách ngăn phi kim loại; cửa và cửa sổ bằng các chất liệu 
gỗ, nhựa lõi thép gia cường, kính và kính cường lực. 
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Nhóm 35: Dịch vụ mua bán và xuất nhập khẩu đồ phụ kiện bằng kim loại dùng cho tủ bếp 
và tủ quần áo, vật liệu xây dựng bằng kim loại. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ mua bán, môi giới và đại lý bất động sản; dịch vụ quản lý bất động 
sản; dịch vụ đầu tư vốn; dịch vụ tư vấn tài chính; dịch vụ định giá tài chính [bảo hiểm, 
ngân hàng, bất động sản]; dịch vụ quản lý tài chính; dịch vụ tài chính; dịch vụ cung cấp 
thông tin tài chính. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng và sửa chữa nhà cửa; dịch vụ sơn trang trí nội-ngoại thất 
công trình; dịch vụ lắp đặt các đồ trang trí nội, ngoại thất công trình.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế kiến trúc; thiết kế trang trí nội-ngoại thất công trình.  

 
 

(210) 4-2012-24418 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty Cổ phần Ngôi Nhà 
Thông Minh Việt Nam  (VN) 
Vị trí 27, Liên Khu 2, khu đô thị Xa La, 
phường Phúc La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 

Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Thiết bị chạy điện gia dụng (cụ thể gồm: máy phát điện xoay chiều, máy cắt 

bánh mỳ; máy giặt; máy rửa bát đĩa; máy lọc gia dụng; máy ép trái cây gia dụng chạy 
điện, máy nạo, thái rau củ quả; thiết bị đánh kem gia dụng chạy điện; máy giặt). 

 
Nhóm 11: Thiết bị gia dụng (cụ thể gồm: thiết bị điều hoà không khí; thiết bị làm lạnh 
không khí; thiết bị khử mùi không khí, thiết bị lọc không khí; máy sấy khô; vỉ để nướng; 
máy nướng bánh mỳ chạy điện; thảm sưởi bằng điện; máy pha, lọc cà phê chạy điện; hệ 
thống và thiết bị nấu nướng; dụng cụ nấu nướng chạy điện; bếp nấu ăn; đệm sưởi nóng 
chạy điện không dùng trong ngành y; chảo rán chạy điện; chảo áp suất chạy điện; đèn 
dùng để chiếu sáng và trang trí; thảm sưởi chạy điện; máy hút mùi dùng cho nhà bếp; quạt 
gia dụng chạy điện; ấm đun nước chạy điện; tủ lạnh; máy sấy quần áo; lò hâm thức ăn; lò 
vi sóng; lò quay thịt; xiên nướng thịt quay; bồn rửa bát; máy đun nước, bếp gas; bếp điện; 
bếp điện tử; ấm đun nước siêu tốc; máy hút ẩm; nồi cơm điện). 

 
Nhóm 20: Bàn; ghế; tủ; giá sách; kệ để đồ; giường không dùng cho mục đích y tế; gương; 
khung tranh. 

 
Nhóm 21: Dụng cụ dùng để nấu ăn không dùng điện; đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp; 
thùng chứa rác; thùng đựng gạo; bình pha cà phê không chạy điện; khuôn dùng cho nhà 
bếp; dụng cụ xoắn mở nút chai; nồi; niêu; xoong, chảo; bát ăn; dĩa ăn; ly, cốc và chén 
dùng dÓ uống; bộ đồ để uống rượu; vật trang trí bàn ăn; vỉ nướng [dụng cụ nấu nướng]; 
mắc treo quần áo; giá treo quần áo; móc treo quần áo không làm bằng kim loại. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán và xuất nhập khẩu các sản phẩm trang trí nội thất, đồ điện, 
điện tử, điện lạnh gia dụng, đồ nội thất, thiết bị nhà bếp.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 

 

 
1081 

(210) 4-2012-24419 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.5.21; 5.5.19 
(591) Hồng, xanh, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại LE 
LI SA   (VN) 
182 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân 
Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, thực phẩm, hàng trang trí nội thất, hàng may mặc. 
 
 

(210) 4-2012-24420 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.3.15 
(591) Xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH Xanh Trong 

Lành  (VN) 
60 Cô Giang, phường 2, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: hoa tươi, hoa khô, hoa nhân tạo (hoa giả), quà lưu niệm; hoạt động 

quảng cáo; tổ chức sự kiện cho mục đích quảng cáo hoặc kinh doanh. 
 

Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; thiết kế quần áo; thiết kế đồ họa nghệ thuật; thiết lập 
bản vẽ xây dựng; thiết kế bản vẽ công nghiệp; thiết kế phần mềm máy tính. 

 
 

(210) 4-2012-24422 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 3.7.3; 26.4.2; 26.4.9 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây, xanh đen, xanh 

dương, đen, vàng, hồng 
(731) Công ty TNHH VINA SA KÊ  (VN) 

Số 008, tổ 1, ấp Tân Hóa (cũ tổ 7, ấp Hóa 
Nhựt), xã Tân Vĩnh Hiệp, huyện Tân 
Uyên, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản. 
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(210) 4-2012-24425 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất và thương mại Viễn 
Khang   (VN) 
ấp 5, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, 
tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc trừ cỏ; thuốc diệt côn trùng; thuốc trừ bệnh cho cây.  

 
 

(210) 4-2012-24426 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất và thương mại Viễn 
Khang   (VN) 
ấp 5, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, 
tỉnh Đồng Nai  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ bệnh cho cây; thuốc trừ sâu; thuốc trừ cỏ; thuốc diệt côn trùng; thuốc 

trừ ốc. 
 
 

(210) 4-2012-24427 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 2.1.8; 2.3.8; A1.1.10; 21.3.1 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh dương, đỏ 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

du lịch và tiếp thị giao thông 
vận tải Việt Nam - VIETRAVEL  
(VN) 
190 Pasteur, phường 6, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, lữ hành; vận chuyển hành khách; đại lý bán vé (bao gồm vé 

máy bay, tàu lửa, tàu thủy); cho thuê xe cộ; vận chuyển hàng hóa; môi giới hàng hải.  
 

Nhóm 41: Tư vấn du học; giáo dục; đào tạo nghề.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; cửa hàng ăn uống; cửa hàng bán đồ ăn 
nhanh (do nhà hàng thực hiện).  
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(210) 4-2012-24428 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, 

LIMITED   (JP) 
27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất sử dụng để sản xuất thuốc diệt nấm, thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ.  
 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ và chế phẩm diệt cỏ dại và động 
vật gây hại. 

 
 

(210) 4-2012-24429 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, 

LIMITED    (JP) 
27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, 
Tokyo, Japan   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất sử dụng để sản xuất thuốc diệt nấm, thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ.   
 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ và chế phẩm diệt cỏ dại và động 
vật gây hại. 

 
 

(210) 4-2012-24430 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, 

LIMITED    (JP) 
27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, 
Tokyo, Japan   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất sử dụng để sản xuất thuốc diệt nấm, thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ.   
 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt nấm; thuốe diệt cỏ, và chế phẩm diệt cỏ dại và động 
vật gây hại. 
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(210) 4-2012-24431 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, 
LIMITED    (JP) 
27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, 
Tokyo, Japan   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất sử dụng để sản xuất thuốc diệt nấm, thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ.   
 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ, và chế phẩm diệt cỏ dại và động 
vật gây hại. 

 
 

(210) 4-2012-24432 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

 

(731) Lê Văn Chuyền  (VN) 
Thôn Trát Cầu, xã Tiền Phong, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 20: Bộ đồ giường (đệm, gối). 
 

Nhóm 24: Bộ đồ giường bằng vải.  
 
 

(210) 4-2012-24433 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A3.7.24; 3.7.11; 1.15.23; 1.5.1; A1.5.23 
(591) Vàng, đỏ, xanh lam, cam, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần may Hòa 
Bình  (VN) 
830 Nguyễn Duy, phường 12, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo.  

 
 

(210) 4-2012-24435 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A1.5.3; A26.11.12; A5.3.14 
(591) Xanh nước biển, trắng xám 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Tiến  (VN) 
B2 Dương ổ, xã Phong Khê, thành phố 
Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh, giấy lau khăn ăn bằng giấy.  
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(210) 4-2012-24436 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dinh dưỡng Hòa 
Phát   (VN) 
Số nhà 11, ngõ 41, đường Trường Chinh, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật.  

 
 

(210) 4-2012-24437 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 25.3.1; A26.11.12; A26.4.6 
(731) HERSHEY CHOCOLATE & 

CONFECTIONERY CORPORATION  
(US) 
4860 Robb Street, Suite 204, Wheat 
Ridge, Colorado 80033 U.S.A.  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Kẹo cao su; kẹo; kẹo bạc hà.  

 
 

(210) 4-2012-24438 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 26.13.25 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Komi Sound   (VN) 
Số nhà 49, ngõ 144 đường Ngô Gia Tự, 
phường Long Biên, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Quốc tế Thiên Việt 
(VIETSKY INT' LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 09: Tăng âm (amply); loa; đầu đọc đã hình DVD và MIDI; bộ trộn âm thanh và 

hình ảnh; đầu máy kỹ thuật số; đầu máy hát karaoke.  
 

Nhóm 35: Mua bán các thiết bị nghe nhìn, thiết bị ghi, truyền hình ảnh, trang thiết bị âm 
thanh: tăng âm, loa, đầu đọc đĩa hình DVD, đầu đọc đĩa hình MIDI, tivi, bộ trộn âm 
thanh, micrô, thiết bị đọc và xử lý dữ liệu hình ảnh, âm thanh và các thiết bị cùng loại 
khác.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị nghe nhìn, thiết bị ghi, truyền 
hình ảnh, trang thiết bị âm thanh: tăng âm, loa, đầu đọc đã hình DVD, đầu đọc đã hình 
MIDI, tivi, bộ trộn âm thanh, micrô, thiết bị đọc và xử lý dữ liệu hình ảnh, âm thanh và 
các thiết bị cùng loại khác.  
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(210) 4-2012-24439 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH nguồn nhân 
lực kế toán Việt   (VN) 
Số 83 Núi Trúc, phường Kim Mã, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cung ứng lao động; tư vấn kế toán, thuế; dịch vụ kế toán; dịch vu kiểm 

toán.  
 

Nhóm 36: Tư vấn tài chính.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo nghiệp vụ kế toán, kiểm toán. 
 
 

(210) 4-2012-24440 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) SHINKAWA ELECTRIC CO., LTD.  
(JP) 
10-9, Mikawa-cho, Naka-ku, Hiroshima-
shi, Hiroshima-ken, Japan  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị đo lường chẩn đoán đùng để theo dõi các thông số hoạt động máy 

quay, cụ thể là đầu dò rung, cái cảm biến từ tính dùng để đo độ quay của máy, máy biến 
áp vi sai biến đổi tuyến tính, bộ kiểm tra độ rung, máy điều hòa tín hiệu, bộ kiểm tra 
vectơ, bộ lọc vectơ và bộ chuyển đổi độ dịch chuyển vectơ; máy đo tốc độ góc; thiết bị chỉ 
báo nhiệt độ và máy truyền phát nhiệt độ; thiết bị chẩn đoán và phân tích độ rung được 
bán như dụng cụ dùng để phân tích các thông số hoạt động của máy quay; máy đo lường, 
máy đo tốc độ (dụng cụ đo); hệ thống điện cho việc điều khiển từ xa các thao tác công 
nghiệp; thiết bị điều chỉnh điện; thiết bị chỉ báo điện; dụng cụ đo; thiết bị đo bằng điện; 
thiết bị đo chính xác; thiết bị đo lường.   

 
 

(210) 4-2012-24441 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) SHINKAWA ELECTRIC CO., LTD.  
(JP) 
109, Mikawa-cho, Naka-ku, Hiroshima-
shi, Hiroshima-ken, Japan  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị đo lường chẩn đoán đùng để theo dõi các thông số hoạt động máy 

quay, cụ thể là đầu dò rung, cái cảm biến từ tính dùng để đo độ quay của máy, máy biến 
áp vi sai biến đổi tuyến tính, bộ kiểm tra độ rung, máy điều hòa tín hiệu, bộ kiểm tra 
vectơ, bộ lọc vectơ và bộ chuyển đổi độ dịch chuyển vectơ; máy đo tốc độ góc; thiết bị chỉ 
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báo nhiệt độ và máy truyền phát nhiệt độ; thiết bị chẩn đoán và phân tích độ rung được 
bán như dụng cụ dùng để phân tích các thông số hoạt động của máy quay; máy đo lường, 
máy đo tốc độ (dụng cụ đo); hệ thống điện cho việc điều khiển từ xa các thao tác công 
nghiệp; thiết bị điều chỉnh điện; thiết bị chỉ báo điện; dụng cụ đo; thiết bị đo bằng điện; 
thiết bị đo chính xác; thiết bị đo lường.   

 
 

(210) 4-2012-24442 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.5; 26.1.6; 26.3.23 
(591) Tím đậm, tím nhạt,, vàng, xanh da trời, 

xanh dương, xanh lá cây, da cam, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH United Training 
Academy   (VN) 
40B2 Nguyễn Văn Đậu, phường 5, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ giáo dục đào tạo.  

 
 

(210) 4-2012-24443 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 1.15.15; 1.15.5; 26.3.1; A26.3.5 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng, vàng 
(731) Công ty TNHH thương mại vận 

tải xăng dầu Vạn Lợi   (VN) 
Tổ 2, thị trấn Châu ổ, huyện Bình Sơn, 
tỉnh Quảng Ngãi  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán xăng, dầu, dầu nhờn. 
 

Nhóm 39: Vận tải; vận tải bằng tàu thuyền; vận tải đường sông; vận tải bằng ô tô; vận tải 
bằng tắc xi; cho thuê xe.  

 
 

(210) 4-2012-24444 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần D.H.S   (VN) 
Phòng C402, chung cư nhạc viện, số 22, 
ngõ 125, đường Trung Kính, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-24445 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Minh Thành   (VN) 
234 đường Chiến Thắng, Văn Quán, Văn 
Mỗ, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-24446 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Tây Ninh   (VN) 
Số 10, đường Nguyễn Thái Học, phường 
2, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-24447 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Nguyễn Thị Hương Phấn   (VN) 
Số nhà 19, ngách 93/5, ngõ 93, phố Giáp 
Nhị, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-24448 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
công nghệ và dược phẩm 
ZORRO   (VN) 
Thôn Thụy ứng, xã Hòa Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
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(210) 4-2012-24449 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
EU   (VN) 
Số 1, ngách 1/10, ngõ 1, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 

(210) 4-2012-24450 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
EU    (VN) 
Số 1, ngách 1/10, ngõ 1, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-24451 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Gia Nguyễn   (VN) 
Số 08 ngõ 108 đường Xuân Đỉnh, xã 
Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc thú y, thuốc đông y, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực 
phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc. 

 
 

(210) 4-2012-24452 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Gia Nguyễn   (VN) 
Số 08 ngõ 108 đường Xuân Đỉnh, xã 
Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc thú y, thuốc đông y, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực 
phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc. 

 

(210) 4-2012-24453 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Gia Nguyễn    (VN) 
Số 08 ngõ 108 đường Xuân Đỉnh, xã 
Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc thú y, thuốc đông y, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực 

phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc. 
 
 

(210) 4-2012-24454 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Gia Nguyễn    (VN) 
Số 08 ngõ 108 đường Xuân Đỉnh, xã 
Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc thú y, thuốc đông y, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực 

phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc. 
 
 

(210) 4-2012-24455 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần thuốc bảo 
vệ thực vật Việt Trung   (VN) 
G16 làng Quốc tế Thăng Long, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 

vật thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ động vật gây hại.  
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(210) 4-2012-24456 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) Công ty cổ phần thuốc bảo 

vệ thực vật Việt Trung  (VN) 
G16 làng Quốc tế Thăng Long, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 

vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ động vật gây hại.  
 
 

(210) 4-2012-24457 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1; 1.5.1; A5.5.21; 5.5.16 
(591) Đỏ, vàng, ghi, trắng 
(731) Công ty cổ phần BIOVACCINE 

Việt Nam   (VN) 
Số 10, lô 12A, đường Trung Hòa, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng đùng trong y tế, vắc xin dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-24458 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1; 1.5.1; A5.5.20; 5.5.16; 26.4.2 
(591) Đỏ, vàng, ghi, trắng 
(731) Công ty cổ phần BIOVACCINE 

Việt Nam  (VN) 
Số 10, lô 12A, đường Trung Hòa, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, vắc xin dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-24459 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1; 1.5.1; A5.5.21; 5.5.16; 26.4.2 
(591) Đỏ, vàng, ghi, trắng 
(731) Công ty cổ phần BIOVACCINE 

Việt Nam  (VN) 
Số 10, lô 12A, đường Trung Hòa, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, vắc xin dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-24460 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1; A5.5.21; 5.5.16; 26.4.2 
(591) Đỏ, vàng, ghi, trắng 
(731) Công ty cổ phần BIOVACCINE 

Việt Nam    (VN) 
Số 10, lô 12A, đường Trung Hoà, 
phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, vắc xin dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-24461 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.6 
(591) Xanh nước biển, vàng nhạt, ghi, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tập đoàn EVD   (VN) 
Toà nhà EVD, khu công nghiệp Hoàng 
Mai, số 431, đường Tam Trinh, phường 
Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm dùng để làm sạch và khử mùi cho cơ thể và vật dụng như: chất khử 
mùi dùng cho người, chất khử mùi dùng cho vật nuôi, dầu dùng cho mục đích vệ sinh thân 
thể (không dùng cho mục đích y tế), xà phòng, nước hoa.  
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(210) 4-2012-24462 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 2.1.1; 2.1.15 
(591) Xanh nước biển, đỏ, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tập đoàn EVD  (VN) 
Toà nhà EVD, khu công nghiệp Hoàng 
Mai, số 431, đường Tam Trinh, phường 
Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm dùng để khử trùng trong gia dụng như: chế phẩm tẩy sạch gỉ kim 
loại, chế phẩm loại bỏ cáu cặn dùng cho mục đích gia dụng, chất tẩy nhờn không dùng 
trong quy trình sản xuất (không dùng cho mục đích y tế), xà phòng khử trùng, chế phẩm 
dùng để tẩy rửa (không dùng cho mục đích y tế).  

 
 

(210) 4-2012-24463 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 2.1.1; 2.1.15 
(591) Xanh nước biển, đỏ, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tập đoàn EVD   (VN) 
Toà nhà EVD, khu công nghiệp Hoàng 
Mai, số 431, đường Tam Trinh, phường 
Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dùng để khử trùng trong y tế như: chất sát trùng, chất tẩy dùng cho 
mục đích y tế, cồn dùng cho mục đích y tế, chế phẩm chống ký sinh trùng, chất diệt 
khuẩn cho hoá chất vệ sinh. 

 
 

(210) 4-2012-24464 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Trang Phú  (VN) 
11/13A đường 198, tổ 8, khu phố 2, 
phường Phước Long A, quận 9, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn hàng may sẵn.  
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(210) 4-2012-24465 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.3.1; 26.15.11; 26.15.9; A18.1.15 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại và dịch vụ Vương 
Bảo Long   (VN) 
Khu phố Bình Đường 1, phường An 
Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; cho thuê kho bãi.  
 
 

(210) 4-2012-24466 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 26.1.1; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, vàng, đỏ, 

đen, xanh dương 
(731) Công ty TNHH du lịch Hương 

Biển Côn Đảo  (VN) 
Số 118 cư xá Trần Quang Diệu, phường 
14, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Dưa cải bắp kiểu Đức (bắp cải chua kiểu Đức); món dưa cải bắp kiểu Đức trộn 
với hành tây phi, dầu ô liu và rượu vang; món dưa cải bắp kiểu Đức trộn với hành tây phi, 
dầu ô liu, rượu vang và thịt ba rọi xông khói đã được chiên và cắt nhỏ; món dưa cải bắp 
kiểu Đức trộn với hành tây phi, dầu ô liu, rượu vang, thịt ba rọi xông khói với xúc xích đã 
được chiên và cắt nhỏ.  

 
 

(210) 4-2012-24467 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A1.1.10; A26.11.12 
(591) Xanh dương đậm, vàng đậm, trắng 
(731) Huỳnh Thị Kiều   (VN) 

146/1/5 Trần Bình Trọng, phường Phú 
Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Gối; đệm (nệm).  
 

Nhóm 24: Chăn; ga trải giường.  
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(210) 4-2012-24468 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 3.7.16; 1.5.1; 3.7.7 
(591) Xanh dương đậm, trắng, hồng 
(731) Hộ kinh doanh Hồng Hạc  (VN) 

162 Ngô Gia Tự, khu 10, phường Chánh 
Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Đại lý vé máy bay, vé tàu hỏa. 
 
 

(210) 4-2012-24469 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1; A5.5.20; A24.3.2; A24.3.7 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ Nguyệt Phú   (VN) 
Số 26 đường 817A Tạ Quang Bửu, phường 
5, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; kem làm trắng da; sữa làm sạch dùng cho mục đích vệ 
sinh, dầu gội đầu; son môi.  

 
 

(210) 4-2012-24470 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.4; 26.4.2; 26.4.9 
(591) Xanh lá cây, cam, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần xây dựng 

LHD  (VN) 
Số 16, ngõ 381/19 đường Nguyễn 
Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 
(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Cửa nhôm, cửa cuốn bằng kim loại. 
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại, bao gồm: cửa nhựa uPVC, cửa gỗ, cửa kính 
thủy lực.  

 

Nhóm 35: Kinh doanh, mua bán, xuất nhập khẩu: cửa nhựa uPVC, cửa gỗ, cửa kính thủy 
lực, cửa nhôm, cửa cuốn.  
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(210) 4-2012-24471 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.13.25; 1.15.23 
(591) Xanh lá cây, vàng 
(731) SERIAL SYSTEM LTD  (SG) 

8 Ubi View #05 - 01, Serial System 
Building, Singapore 408554  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; phổ biến các thông báo quảng cáo; dịch vụ bán 

buôn các linh kiện điện tử; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ quảng cáo trực tuyến 
trên mạng máy tính; quảng cáo ngoài trời; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương 
tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; cho thuê không gian quảng cáo; cho thuê thời 
gian quảng cáo trên các phương tiện truyền thông; tất cả trong nhóm 35. 

 
 

(210) 4-2012-24472 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 5.7.3; 24.15.21; 6.1.2; 7.1.6; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phân bón 
Lam Sơn  (VN) 
Xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân, tỉnh 
Thanh Hóa  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 

(210) 4-2012-24473 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) UNILEVER N.V.   (NL) 
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng, nước hoa; tinh dầu; chế phẩm khử mùi trên cơ thể [dùng cho cá 

nhân] và chế phẩm chống chảy mồ hôi [dùng cho cá nhân]; mỹ phẩm chăm sóc tóc; chế 
phẩm nhuộm tóc; chế phẩm màu để nhuộm tóc; nước xức tóc (mỹ phẩm); chế phẩm để 
tạo nếp tóc lượn sóng; dầu gội đầu; dầu xả tóc, keo xịt tóc; phấn xoa tóc [mỹ phẩm]; mỹ 
phẩm tạo kiểu dáng cho tóc; keo xịt màu cho tóc thuộc nhóm này]; bọt dùng cho tóc [mỹ 
phẩm]; nước bóng tóc [mỹ phẩm]; dầu tóc [mỹ phẩm]; mỹ phẩm dưỡng ẩm cho tóc; chất 
lỏng dùng để trang điểm tóc [mỹ phẩm]; chế phẩm bảo vệ tóc [không chứa dược chất]; 
chế phẩm dưỡng tóc khô [không chứa dược chất]; dầu xức tóc [mỹ phẩm]; chế phẩm làm 
khỏe tóc [không chứa dược chất]; kem bôi tóc [mỹ phẩm]; chế phẩm dùng để tắm thường 
và/hoặc tắm vòi hoa sen [không chứa dược chất]; chế phẩm dùng để trang điểm không 
chứa dược chất; mỹ phẩm chăm sóc da; mỹ phẩm. 
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(210) 4-2012-24474 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1; 26.3.1; 8.1.18 
(591) Đen, hồng 
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại Thiên Tâm  (VN) 
Số 1, đường 12B, cư xá Ngân Hàng, 
phường Tân Thuận Tây, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

BELCOLAW (BELCOLAW IP CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán kem tươi.  
 
 

(210) 4-2012-24475 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 3.7.3; 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty Cổ phần Thiết bị 
Thương Mại  (VN) 
Số 1, ngõ 120, phố Định Công, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Két bạc; tủ sắt; xi- téc (bồn) bằng kim loại đựng thực phẩm và xăng dầu; cửa 
nhôm và khung cửa nhôm.  

 

Nhóm 09: Cân; thiết bị báo động và bảo vệ tự động. 
 
 

(210) 4-2012-24476 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 25.7.20 
(591) Hồng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Xanh An An  (VN) 
159/254 Phó Cơ Điều, phường 6, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Lát trái cây sấy khô; rau quả tẩm bột rán; trái cây đông lạnh; nấm đã được bảo 
quản; rau đã sấy khô; lát khoai tây rán giòn. 

 
 

(210) 4-2012-24477 (220) 31.10.2012 
 (441) 25.01.2013 

(531) A5.11.5; 4.5.1 
(591) Hồng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Xanh An An  (VN) 
159/254 Phó Cơ Điều, phường 6, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh   
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(511)   Nhóm 29: Lát trái cây sấy khô; rau quả tẩm bột rán; trái cây đông lạnh; nấm đã được bảo 
quản; rau đã sấy khô; lát khoai tây rán giòn. 

 
 

(210) 4-2012-24479 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 2.3.25; 26.1.1; 2.3.11 
(591) Vàng, trắng, xanh lá, xanh dương, tím 

sen, đen, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thụy Như  (VN) 
107 Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn uống. 
 
 

(210) 4-2012-24480 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Hà Thanh Vinh   (VN) 
19/16H Trần Bình Trọng, phường 5, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ cắt uốn tóc. 
 
 

(210) 4-2012-24481 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A26.11.7; 26.11.3 
(731) Công ty TNHH xây dựng Dũng 

Tiến  (VN) 
314 Bàu Cát, phường 11, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị xây dựng; mua bán vật liệu xây dựng; mua bán hàng trang trí 
nội thất. 

 
Nhóm 36: Mua bán nhà ở và bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; 
sàn giao dịch bất động sản. 

 
Nhóm 37: Thi công xây dựng; san lấp mặt bằng; xử lý nền móng công trình; lắp đặt 
đường ống cấp thoát nước, thiết bị máy móc cơ điện, hệ thống nước điện động lực, đường 
dây trạm biến áp và thiết bị phòng cháy chữa cháy; trang trí nội thất; cho thuê thiết bị xây 
dựng. 
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(210) 4-2012-24483 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH An Nông   (VN) 
Lô B06-1, khu công nghiệp Đức Hòa I - 
Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt 
động vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ.  

 
 

(210) 4-2012-24484 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu và xây dựng Bình Ngân  
(VN) 
19 ngõ 84/4 Yên Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 10: Que thử thai; bút thử thai; que thử rụng trứng; bao cao su.  
 
 

(210) 4-2012-24485 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A7.1.12; 7.1.24; 26.1.2; A6.7.5 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu và xây dựng Bình Ngân  
(VN) 
19 ngõ 84/4 Yên Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, giới thiệu sản phẩm: quạt hút công 
nghiệp, máy làm mát nhà xưởng, tấm giấy làm mát nhà xưởng, vật tư y tế, cụ thể là que 
thử thai, bút thử thai, bao cao su, que thử rụng trứng, vật tư điện lạnh cụ thể là khí ga lạnh, 
van ga lạnh, ống đồng, ống bảo ôn.  

 
 

(210) 4-2012-24486 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần y tế Đức 
Minh   (VN) 
Số 51, ngõ 205, ngách 323/83 Xuân 
Đỉnh, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 
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(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế như phòng khám bệnh, phòng chữa bệnh; tư vấn về sử dụng thuốc; 
bệnh viện; các dịch vụ y tế liên quan đến điều trị ở người (xét nghiệm X quang và thử 
máu).  

 
 

(210) 4-2012-24488 (220) 31.10.2012 
 (441) 25.01.2013 

(531) 26.15.5; 26.15.7; A25.7.21 (540) 

  

(731) Cao Thị Thanh Liêm   (VN) 
214A Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố 
Quy Nhơn, tỉnh Bình Định   

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua sắm cho người khác [mua hàng hoá và dịch vụ cho người khác], 
trưng bày sản phẩm, quản lý quá trình đặt hàng (mua bán bánh, kẹo các loại).  

 
 

(210) 4-2012-24489 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Cao Thị Thanh Liêm  (VN) 
214A Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố 
Quy Nhơn, tỉnh Bình Định  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua sắm cho người khác [mua hàng hoá và dịch vụ cho người khác], 
trưng bày sản phẩm, quản lý quá trình đặt hàng (mua bán bánh, kẹo các loại).  

 
 

(210) 4-2012-24490 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 25.1.25; 7.15.20; 7.15.22 (540) 

  

(731) Công ty TNHH ASUZAC ACM  
(VN) 
Số 1A, đường số 8, KCN Việt Nam 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

 

(511)   Nhóm 06: Cửa cổng, lan can, cầu thang, hàng rào, hoa văn trang trí, tay vịn (lan can, cầu 
thang, tay nắm), tất cả bằng kim loại; nhôm ốp tường. 

 
 

(210) 4-2012-24491 (220) 01.11.2012 
 (441) 25.01.2013 

(531) 25.1.25; 7.15.20; 7.15.22 (540) 

  

(731) Công ty TNHH ASUZAC ACM  
(VN) 
Số 1A, đường số 8, KCN Việt Nam 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

 

(511)   Nhóm 06: Cửa cổng; lan can; cầu thang; hang rào; hoa văn trang trí; tay vịn (lan can, cầu 
thang, tay nắm); nhôm ốp tường. 
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(210) 4-2012-24492 (220) 01.11.2012 
 (441) 25.01.2013 

(531) 25.1.25; 7.15.22; 7.15.20 (540) 

  

(731) Công ty TNHH ASUZAC ACM  
(VN) 
Số 1A, đường số 8, KCN Việt Nam 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

 

(511)   Nhóm 06: Cửa cổng; lan can; cầu thang, hang rào; hoa văn trang trí; tay vịn ( lan can, cầu 
thang, tay nắm) nhôm ốp tường. 

 
 

(210) 4-2012-24493 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Shikoku Cable 
Việt Nam   (VN) 
Khu công nghiệp Đồng Văn II, huyện 
Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 

 

(511)   Nhóm 09: Dây cáp đồng; sợi cáp quang; ống bọc ngoài mốc nối cho dây cáp; dây cáp 
điện, cáp đồng trục, dây đồng được cách điện.  

 
 

(210) 4-2012-24494 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(591) Đỏ (540) 

  

(731) Công ty TNHH Huyn Chi  (VN) 
Tầng 1, cao ốc River Park, 340 Đặng 
Đức Thuật, phường Tân Phong, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng phục vụ ăn uống. 
 
 

(210) 4-2012-24495 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A25.7.6; 25.7.25; A25.7.8 
(591) Ghi, trắng 

(540) 

  

(731) Phòng tranh CUC - CUC 
Gallery  (VN) 
Lô A8, BT6, Khu đô thị mới Mỹ Đình 2, 
xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 16: ấn phẩm; văn phòng phẩm; vật liệu dùng cho các hoạ sỹ; máy chữ và đồ dùng 
văn phòng (không kể đồ đạc bằng gỗ); vật liệu bằng chất dẻo để bao gói (không được xếp 
ở các nhóm khác); chữ in, bản in đúc (clisê). 
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Nhóm 24: Khăn trải bàn bằng vải và khăn trải giường.  
 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch; hoạt động văn phòng.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa; trình bầy các tác 
phẩm văn học hoặc nghệ thuật cho công chúng nhằm mục đích văn hóa hoặc giáo dục.  

 
 

(210) 4-2012-24496 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A25.7.6; 25.7.25; A25.7.8 (540) 

  

(731) Phòng tranh CUC - CUC 
Gallery   (VN) 
Lô A8, BT6, Khu đô thị mới Mỹ Đình 2, 
xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 16: ấn phẩm; văn phòng phẩm; vật liệu dùng cho các hoạ sỹ; máy chữ và đồ dùng 
văn phòng (không kể đồ đạc bằng gỗ); vật liệu bằng chất dẻo để bao gói (không được xếp 
ở các nhóm khác); chữ in, bản in đúc (clisê).  

 

Nhóm 24: Khăn trải bàn bằng vải và khăn trải giường.   
 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.   
 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch; hoạt động văn phòng.   
 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa; trình bầy các tác 
phẩm văn học hoặc nghệ thuật cho công chúng nhằm mục đích văn hóa hoặc giáo dục.  

 
 

(210) 4-2012-24497 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A25.7.6; 25.7.25; A25.7.8 
(591) Trắng, ghi 

(540) 

  

(731) Phòng tranh CUC - CUC 
Gallery   (VN) 
Lô A8, BT6, Khu đô thị mới Mỹ Đình 2, 
xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 16: ấn phẩm; văn phòng phẩm; vật liệu dùng cho các hoạ sỹ; máy chữ và đồ dùng 
văn phòng (không kể đồ đạc bằng gỗ); vật liệu bằng chất dẻo để bao gói (không được xếp 
ở các nhóm khác); chữ in, bản in đúc (clisê).  

 

Nhóm 24: Khăn trải bàn bằng vải và khăn trải giường.   
 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.   
 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch; hoạt động văn phòng.   
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Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa; trình bầy các tác 
phẩm văn học hoặc nghệ thuật cho công chúng nhằm mục đích văn hóa hoặc giáo dục.  

 
 

(210) 4-2012-24498 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 1.5.1 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn giáo dục 
quốc tế và dịch thuật Nam 
Hùng ICOS  (VN) 
Số 17, ngõ 39, phố Hào Nam, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử viễn thông.  
 

Nhóm 39: Đại lý bán vé máy bay; điều hành chuyến đi du lịch; đại lý du lịch; tư vấn cư 
trú [tư vấn hồ sơ xin visa sang nước ngoài định cư cho người Việt nam] (dịch vụ của đại lý 
du lịch); dịch vụ thông tin về du lịch.  

 

Nhóm 41: Tư vấn du học; dịch vụ tổ chức hội nghị, hội thảo; dịch vụ tổ chức triển lãm về 
giáo dục và văn hoá; dịch vụ giáo dục, đào tạo; dịch vụ dịch thuật.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2012-24499 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.4; A26.11.9 
(591) Xanh lá cây, xanh lam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần cửa nhựa 
Việt Séc  (VN) 
Số 5, phố Hàng Rươi, phường Hàng Mã, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: cửa nhựa.  
 
 

(210) 4-2012-24501 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 5.7.8; A22.3.5 
(591) Vàng nhạt, đỏ, xanh lá cây, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Chuông Vàng  (VN) 
Số 514, lô 22, đường Lê Hồng Phong, 
phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, 
thành phố Hải Phòng 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa: xà phòng; chất tẩy rửa (không dùng cho mục đích y tế); 
chất để làm sạch và đánh bóng, cọ rửa và mài mòn; chế phẩm vệ sinh thân thể.  

 
Nhóm 32: Nước đóng chai; nước khoáng; đồ uống không có cồn.  

 
Nhóm 33: Rượu vang; rượu mạch (đồ uống). 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, nước hoa: mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, chế 
phẩm làm bóng về mặt đồ gỗ và sàn nhà; chế phẩm vệ sinh; đồ uống không chứa cồn; 
nước khoáng; rượu vang; rượu mạnh. 

 
 

(210) 4-2012-24502 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  
(KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính được ghi sẵn; máy ảnh kỹ thuật số; thiết bị lưu trữ dữ liệu; 

diện thoại di động; máy nghe nhạc MP3; loa xách tay có thể mang theo; pin có thể nạp lại 
được, điện thoại thông minh; máy tính bảng; tai nghe không dây; phần mềm máy tính có 
thể tải xuống được; hộp đổi tín hiệu cáp truyền hình kỹ thuật số; đầu máy quay đĩa video 
kỹ thuật số; bảng trắng điện tử dùng để hiển thị thông tin của máy tính; màn hình lớn điện 
tử cùng các phụ kiện kèm theo (hệ thống rạp hat tại nhà); màn hình hiển thị dùng đèn đi 
ốt phát quang; máy đọc đĩa quang học; màn hình máy tính (phần cứng máy vi tính); bộ 
thu tín hiệu truyền hình; kính đeo mắt ba chiều (3D) dùng xem phim hoặc TV; máy vi 
tính; thiết bị nạp điện cho pin điện; ổ đĩa cứng; máy tính xách tay có thể mang theo; máy 
in dùng cho máy vi tính; thiết bị lưu trữ dữ liệu di động trắng (USB chưa ghi); màn hình 
tinh thể lỏng (LCD); chất bán dẫn (mạch điện tử siêu nhỏ), đèn đi ốt phát quang [LED]. 

 
 

(210) 4-2012-24503 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  
(KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, Republic of Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy rửa bát tự động; máy rửa bát; máy nén chạy điện (máy móc); máy trộn 

chạy điện cho mục đích gia dụng; máy đánh giày chạy điện; túi của máy hút bụi chân 
không chạy điện; chổi của máy hút bụi chân không; ống vòi của máy hút bụi chân không 
chạy điện; máy hút bụi chân không chạy điện; máy giặt chạy điện cho mục đích gia dụng; 
máy hút bụi chân không kiểu người máy. 
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(210) 4-2012-24504 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  
(KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, Republic of Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 11: Máy điều hòa không khí; thiết bị khử trùng không khí; lò dùng để nấu nướng; 
chậu vệ sinh cho phụ nữ (thiết bị vệ sinh cá nhân tự động dùng sau khi đi vệ sinh); thiết bị 
sấy khô đồ giặt là dùng điện; tủ lạnh dùng điện; tủ lạnh dùng điện cho mục đích làm lên 
men và bảo quản món kim chi; bếp điện từ; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang 
(LED); lò vi sóng (thiết bị nấu nướng).  

 
 

(210) 4-2012-24510 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A7.1.11; 7.1.24; A5.11.5 
(591) Da cam, xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần du lịch Nối 
Vòng Tay   (VN) 
78 Mã Mây, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải, đóng gói, lưu giữ hàng hóa, du lịch.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng phục vụ), chỗ ở tạm thời. 
 
 

(210) 4-2012-24511 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

 

(731) Lương Quốc Hùng   (VN) 
83/17A Tô Ngọc Vân, phường 01, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 32: Nước cốt trái cây (dâu tây, chanh dây, mãng cầu, ổi).  
 
 

(210) 4-2012-24512 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 1.3.1; 26.4.9; A25.7.3; 26.3.1; A15.9.25 
(591) Xanh, cam, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển kỹ thuật công 
nghệ Việt Nam  (VN) 
Số 202, D2, tập thể Bắc Thành Công, 
phường Thành Công, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Bộ lưu điện; pin mặt trời. 
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(210) 4-2012-24513 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A16.1.11; 26.4.1 
(591) Vàng, trắng, đỏ, xanh dương, xanh nước 

biển, tím, cam, xanh nõn chuối 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần viễn thông 
Thế Hệ Mới - NGT  (VN) 
Tầng 1, P4 LG 2 tầng, KTX đại học Y 
Hà Nội, số 01 Tôn Thất Tùng, Trung Tự, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông.  
 
 

(210) 4-2012-24514 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.5.1; 26.4.9; A25.7.3 
(591) Nâu, cam, vàng, đỏ, xanh lam, xanh lục, 

đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần quốc tế 
Rubix  (VN) 
Phòng 1901, tầng 19, Saigon Trade 
Center, 37 Tôn Đức Thắng, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; điều hành kinh doanh khách sạn; dịch 
vụ nghiên cứu thị trường; quan hệ công chúng; xuất bản tài liệu quảng cáo; quảng cáo. 

 

Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; đánh giá bất động sản; đầu tư vốn; tư vấn tài 
chính; quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản.  

 

Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); nhà nghỉ du lịch; dịch vụ khách 
sạn; cho thuê chỗ ở tạm thời; cho thuê phòng họp; nhà hàng ăn uống.  

 
 

(210) 4-2012-24516 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A25.7.6; A25.7.7 
(731) MIYACHI CORPORATION   (JP) 

95-3 Futatsuka, Noda City, Chiba 278-
0016, Japan  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 07: Thiết bị máy hàn điện; máy hàn vận hành bằng khí nén; máy hàn vật liệu bằng 
nhựa chịu nhiệt và nhựa; thiết bị gắn bằng ép nhiệt; thiết bị hàn chảy ngược; máy và thiết 
bị hàn dùng la-de; máy đánh dấu bằng la-de; thiết bị hàn điện. 

 

Nhóm 09: Thiết bị điều khiển cho máy hàn; thiết bị giám sát và dụng cụ đo dòng điện 
hàn; thiết bị giám sát và dụng cụ đo áp suất hàn; thiết bị giám sát và dụng cụ đo sự dịch 
chuyển, la-de dùng cho mục đích khoa học hoặc công nghiệp (không dùng cho mục đích 
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y tế); la-de dùng cho máy công cụ (không dùng cho mục đích y tế); la-de để dẫn hướng 
hoặc điều khiển máy công cụ (không dùng cho mục đích y tế); la-de để điều khiển máy 
khắc (không dùng cho mục đích y tế); dao mổ dùng la-de và thiết bị cắt dùng la-de (tất cả 
không dùng cho mục đích y tế); dụng cụ và thiết bị dùng la- de; thiết bị xử lý và truyền 
ánh sáng la-de; điốt la-de; màn hình dùng năng lượng la de; thiết bị giám sát và dụng cụ 
đo năng lượng la-de. 

 

Nhóm 35: Nhập khẩu, xuất khẩu và bán: thiết bị máy hàn điện, máy hàn vận hành bằng khí 
nén, máy hàn vật liệu bằng nhựa chịu nhiệt và nhựa, thiết bị gắn bằng ép nhiệt, thiết bị hàn 
chảy ngược, máy và thiết bị hàn dùng la-de, máy đánh dấu bằng la-de, thiết bị hàn điện, 
thiết bị điều khiển cho máy hàn, thiết bị giám sát và dụng cụ đo dòng điện hàn, thiết bị 
giám sát và dụng cụ đo áp suất hàn, thiết bị giám sát và dụng cụ đo sự dịch chuyển, la-de 
dùng cho mục đích khoa học hoặc công nghiệp (không dùng cho mục đích y tế), la-de dùng 
(cho máy công cụ (không dùng cho mục đích y tế); la-de để dẫn hướng hoặc điều khiển 
máy công cụ (không dùng cho mục đích y tế), la-de để điều khiển máy khắc (không dùng 
cho mục đích y tế), dao mổ dùng la-de và thiết bị cắt dùng la-de (tất cả không dùng cho 
mục đích y tế), dụng cụ và thiết bị dùng la-de, thiết bị xử lý và truyền ánh sáng la-de, điốt 
la-de, màn hình dùng năng lượng la-de, thiết bị giám sát và dụng cụ đo năng lượng la-de. 

 
 

(210) 4-2012-24517 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.5 
(731) KOBELCO CONSTRUCTION 

MACHINERY CO., LTD.   (JP) 
2-1, Itsukaichikou 2-chome, Saeki-ku, 
Hiroshima, Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 07: Thiết bị và máy xây dựng; thiết bị và máy chất và dỡ tải; máy đào; máy đào 
thủy lực; máy xúc một gàu; máy trục trên bánh xích; xe xúc cỡ nhỏ; máy bốc xếp một 
gàu; máy đóng cọc; máy đào được trang bị thiết bị đầu cuối hệ thống định vị toàn cầu 
(GPS); máy đào thủy lực, được trang bị thiết bị đầu cuối hệ thống định vị toàn cầu (GPS); 
máy xúc một gàu được trang bị thiết bị đầu cuối hệ thống định vị toàn cầu (GPS); máy 
trục trên bánh xích được trang bị thiết bị đầu cuối hệ thống định vị toàn cầu (GPS); xe xúc 
cỡ nhỏ được trang bị thiết bị đầu cuối hệ thống định vị toàn cầu (GPS); máy bốc xếp một 
gàu được trang bị thiết bị đầu cuối hệ thống định vị toàn cầu (GPS); máy đóng cọc được 
trang bị thiết bị đầu cuối hệ thống định vị toàn cầu (GPS). 

 

Nhóm 09: Thiết bị định vị toàn cầu (GPS); thiết bị định vị toàn cầu (GPS) dùng để điều 
khiển, giám sát hoặc bảo trì thiết bị và máy xây dựng; thiết bị định vị toàn cầu (GPS) 
dùng để điều khiển, giám sát hoặc bảo trì thiết bị và máy chất và dỡ tải; thiết bị định vị 
toàn cầu (GPS) dùng để điều khiển, giám sát hoặc bảo trì máy đào thủy lực; phần cứng 
máy tính; thiết bị đầu cuối dữ liệu; thiết bị đầu cuối dữ liệu dùng để điều khiển, giám sát 
hoặc bảo trì thiết bị và máy xây dựng; thiết bị đầu cuối dữ liệu dùng để điều khiển, giám 
sát hoặc bảo trì thiết bị và máy chất và dỡ tải; thiết bị đầu cuối dữ liệu dùng để điều khiển, 
giám sát hoặc bảo trì máy đào thủy lực, thiết bị kiểm tra điện tử, không dùng cho mục 
đích y tế; dụng cụ kiểm tra điện tử, không dùng cho mục đích y tế; thiết bị kiểm tra từ xa; 
chương trình máy tính [phần mềm có thể tải xuống được], chương trình máy tính dùng để 
điều khiển giám sát hoặc bảo trì thiết bị và máy xây dựng; chương trình máy tính dùng để 
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điều khiển, giám sát hoặc bảo trì thiết bị và máy chất và dỡ tải; chương trình máy tính 
dùng để điều khiển, giám sát hoặc bảo trì máy đào thủy lực; phần mềm máy tính dùng 
trong máy điều khiển; phần mềm máy tính [đã được ghi]; phần mềm dùng cho mạng liên 
lạc thông qua thiết bị định vị toàn cầu (GPS) và máy tính cá nhân (PC) liên quan tới việc 
lập kế hoạch và quản lý bao gồm cả việc xác định vị trí, hoạt động hoặc điều kiện làm 
việc của máy xây dựng có thể truy cập bằng hộp thư điện tử (email) tới điện thoại di động 
của khách hàng; thiết bị được thiết kế để giám sát thực hiện của thiết bị; chương trình máy 
tính dùng để kiểm tra việc thực hiện của hệ thống máy tính; thiết bị kiểm tra điện; thiết bị 
điện tử dùng cho máy kiểm tra; thiết bị dùng để điều khiển (từ xa) hoạt động, của máy; 
thiết bị dùng để điều khiển từ xa phương tiện; thiết bị điện dùng để chẩn đoán trục trặc 
phương tiện; thiết bị xác định vị trí phương tiện; thiết bị cảnh báo chống trộm; thiết bị 
dùng để xác định vị trí của phương tiện qua vệ tinh; thiết bị dùng để hiển thị vị trí của 
phương tiện; thiết bị chỉ báo vị trí hiện tại; chương trình điều khiển dùng cho thiết bị đầu 
cuối dữ liệu, thiết bị đầu cuối dữ liệu dùng cho thiết bị liên lạc dữ liệu tới hệ thống máy 
tính trung tâm; thiết bị chẩn đoán hư hỏng dùng trong các điểm bảo dưỡng phương tiện. 

 
 

(210) 4-2012-24518 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2; 2.9.4; 26.1.4 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần mắt kính Sài 
Gòn LENINGRAD   (VN) 
201 Điện Biên Phủ, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt.  
 
 

(210) 4-2012-24519 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại dịch vụ 
Đại Toàn Thắng   (VN) 
Số 20 đường DC 7, phường Sơn Kỳ, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 19: Bột trét tường. 
 
 

(210) 4-2012-24520 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại dịch vụ 
Đại Toàn Thắng    (VN) 
Số 20, đường DC 7, phường Sơn Kỳ, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 02: Sơn chống thấm.  
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(210) 4-2012-24521 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại dịch vụ 
Đại Toàn Thắng    (VN) 
Số 20, đường DC 7, phường Sơn Kỳ, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 02: Sơn chống thấm.  

 
 

(210) 4-2012-24522 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 1.15.23; 26.3.2; 3.7.17; A3.7.24 
(591) Đỏ, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại Vĩ Hảo  (VN) 
90A/5 Nguyễn ảnh Thủ, khu phố 7, 
phường Trung Mỹ Tây, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 24: Màn chống muỗi. 

 
 

(210) 4-2012-24527 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A9.3.19 
(591) Vàng, đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Lợi   (VN) 
Số 1, đường B, khu ADC, phường Phú 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo. 

 
 

(210) 4-2012-24528 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A9.3.19 
(591) Vàng, đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Lợi   (VN) 
Số 1, đường B, khu ADC, phường Phú 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh   

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo. 
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(210) 4-2012-24529 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 5.7.1; A1.5.3 
(591) Nâu, xanh lá cây, vàng đồng đậm, vàng 

đồng nhạt, trắng 

(540) 

 

(731) Tổng công ty Cà phê Việt Nam 
- Công ty TNHH một thành 
viên  (VN) 
Số 211 - 213 - 213A Trần Huy Liệu, 
phường 8, quận Phú Nhuận, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà; ca cao; đồ uống trên cơ sở cà phê; hương liệu cà phê.  
 
 

(210) 4-2012-24530 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 5.7.1; A1.5.3; A11.3.3; 26.4.2 
(591) Vàng đồng, nâu, xanh, vàng, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Tổng công ty cà phê Việt Nam 
- Công ty TNHH một thành 
viên  (VN) 
Số 211 - 213 - 213A Trần Huy Liệu, 
phường 8, quận Phú Nhuận, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà; ca cao; đồ uống trên cơ sở cà phê; hương liệu cà phê.  
 
 

(210) 4-2012-24531 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 5.7.1; A1.5.3 
(591) Nâu, xanh, vàng, vàng đồng đậm, vàng 

đồng nhạt, trắng 

(540) 

 

(731) Tổng công ty cà phê Việt Nam 
- Công ty TNHH một thành 
viên  (VN) 
Số 211 - 213 - 213A Trần Huy Liệu, 
phường 8, quận Phú Nhuận, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà; ca cao; đồ uống trên cơ sở cà phê; hương liệu cà phê.  
 
 

(210) 4-2012-24532 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Nguyễn Văn Tân   (VN) 
047 ấp Thạnh Thuận, xã Đông Thạnh, 
huyện Châu Thành, tỉnh Cần Thơ  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-24533 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.5.1; 1.7.6 
(591) Xanh dương, xanh da trời, trắng 
(731) Doanh nghiệp tư nhân dệt 

Thiên Ân   (VN) 
Số 577 đường quốc lộ 13, khu phố 5, 
phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 20: Gối; nệm. 
 

Nhóm 24: Khăn trải giường; vỏ gối (bao gối); khăn.  
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm dệt may gia dụng như: chăn, gối, vỏ gối (bao gối), khăn 
trải giường, nệm.  

 
 

(210) 4-2012-24534 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh dương, xanh da trời 
(731) Doanh nghiệp tư nhân dệt 

Thiên Ân   (VN) 
Số 577 đường quốc lộ 13, khu phố 5, 
phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 20: Gối; nệm. 

 
 

(210) 4-2012-24535 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A7.1.12; 7.1.5 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại Phú Sang  (VN) 
Số 43 Phạm Văn Đồng, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 21: Đũa; tăm; cái xiên để nướng, muỗng, thìa (tất cả làm bằng giang, tre, trúc, gỗ).  
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(210) 4-2012-24536 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 2.9.1; A5.5.20 
(591) Xanh dương, vàng cam, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH KNIC  (VN) 
Số 623 đường Hoàng Hoa Thám, phường 
Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ sơ sinh; mua bán đồ dùng cho mẹ; mua bán thời trang trẻ em; mua 
bán đồ chơi cho bé; mua bán thời trang cho mẹ.  

 
 

(210) 4-2012-24537 (220) 01.11.2012 
 (441) 25.01.2013 

(531) 2.3.1 
(591) Đen, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tạo mẫu và đào 
tạo tóc Nhật Tuấn   (VN) 
Số 407 phố Kim Ngưu, phường Vĩnh Tuy, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc.  
 

Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo.  
 
 

(210) 4-2012-24538 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 5.3.20; A6.3.13 
(591) Trắng, xanh, đỏ, nâu 
(731) Công ty xây dựng Lê Thanh  

(VN) 
Số 014, phố Cũ, tổ 7, phường Hợp Giang, 
thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO IP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 32: Nước lọc; nước khoáng tinh khiết; nước uống từ hoa quả; đồ uống không cồn. 
 
 

(210) 4-2012-24539 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A6.3.13; A6.3.12 
(591) Trắng, xanh, nâu 
(731) Công ty xây dựng Lê Thanh  

(VN) 
Số 014, phố Cũ, tổ 7, phường Hợp Giang, 
thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO IP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 32: Nước lọc; nước khoáng tinh khiết (đồ uống); nước uống từ hoa quả; đồ uống 
không cồn. 

 
 

(210) 4-2012-24540 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.3.2 
(591) Xanh, cam 

(540) 

  

(731) Phòng khám chuyên khoa 
răng Châu Âu  (VN) 
Số 17A Lê Văn Miến, phường Thảo 
Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế, cụ thể là: là vụ khám và chữa bệnh chuyên khoa răng hàm mặt.  
 
 

(210) 4-2012-24544 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 5.7.16 
(591) Đỏ, xanh lá cây, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ VIETCARING  (VN) 
Số 2A, ngách 19, ngõ 40, phố Chính 
Kinh, phường Nhân Chính, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hoa quả tươi.  
 
 

(210) 4-2012-24545 (220) 01.11.2012 
 (441) 25.01.2013 

(531) A14.5.2; A5.5.20 (540) 

  

(731) Công ty TNHH xúc tiến thương 
mại và dịch vụ Tây Hồ  (VN) 
Số 4, phố Thụy Khuê, phường Thụy 
Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Quán rượu (quán bar); nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; quán cà phê tự 
phục vụ.  

 
 

(210) 4-2012-24546 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 1.3.1; 26.4.1; 25.5.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Đức Trung  (VN) 
Số 28 Hàng Tre, phường Lý Thái Tổ, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 21: Đồ chứa đựng bằng thủy tinh. 
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(210) 4-2012-24548 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Hộ kinh doanh Xôi Lá Chuối (VN)
490 đường 3-2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn chế biến sẵn do nhà hàng thực hiện: cháo, súp, thức 

ăn nhanh.  
 
 

(210) 4-2012-24552 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 3.7.17 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
cao Việt Tiệp  (VN) 
P801-N9, Trung Kính, phường Yên Hoà, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn, chất tạo màu, véc ni. 

 
 

(210) 4-2012-24553 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.15.3; 26.15.13; A26.11.12; 26.4.2 
(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as TOYOTA 
MOTOR CORPORATION)   (JP) 
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 
Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe  ô tô; xe tải nhỏ (chuyên chở hành lý hoặc người); xe ô tô thể thao; ô tô tải; 

« tô buýt, xe buýt đường dài; xe ô tô điện và các bộ phận cấu trúc của ô tô và của ô tô 
điện cụ thể là: động cơ, đầu máy, thân xe, phanh xe, cửa xe, bánh xe, tay lái, bộ truyền 
động.  

 
 

(210) 4-2012-24554 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Philippe CoupÐrie Eiffel  (FR) 
Ch¢Teau Bacon, 33440 Saint Vincent 
De Paul, France  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 

 

 
1115 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống (đồ ăn); dịch vụ khách sạn; cung cấp nơi giữ - nhốt 
động vật; dịch vụ quầy rượu, dịch vụ quán cà phê, dịch vụ cung cấp đồ ăn, đồ uống do nhà 
hàng thực hiện; dịch vụ quán rượu vang nhỏ; cung cấp nơi thuận tiện cho việc cắm trại; 
nhà nghỉ du lịch.  

 
 

(210) 4-2012-24556 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Tây   (VN) 
Số 10A, phố Quang Trung, phường 
Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-24557 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) Công ty cổ phần dược Mê 

K«ng  (VN) 
G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-24558 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) Công ty cổ phần dược Mê 

K«ng   (VN) 
G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-24559 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) PHIL-LNTERNATIONAL CO.,LTD.  
(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-24560 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) PHIL-INTERNATIONAL CO.,LTD.  
(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-24561 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm-thương mại Thái 
Gia Bảo   (VN) 
103/2 Nguyễn Du, quận Hải Châu, thành 
phố Đà Nẵng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-24562 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Gia Nguyễn   (VN) 
Số 08, ngõ 108, đường Xuân Đỉnh, xã 
Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-24563 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 24.17.5 
(731) Công ty cổ phần Bioscope 

Việt Nam   (VN) 
Tầng 10, tòa nhà Cland, số 156 Xã Đàn 
2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-24564 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
tư vấn y dược Quốc Tế   (VN) 
B18-19 khu B Hoàng Cầu, phường ¤ Chợ 
Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-24565 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
tư vấn y dược Quốc Tế   (VN) 
B18-19 khu B Hoàng Cầu, phường ¤ Chợ 
Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-24569 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 5.7.3 
(591) Trắng, vàng đồng 
(731) Hộ kinh doanh Kelvin's  (VN) 

Chợ Kinh 5, ấp Đông Thọ A, xã Thạnh 
Trị, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 33: Rượu. 
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(210) 4-2012-24570 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(591) Đỏ (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất thương 
mại xây dựng Quốc Đạt  (VN) 
6 đường số 9, phường 9, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn, nước khoáng (đồ uống).  
 
 

(210) 4-2012-24571 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 3.1.1; A1.5.3; A25.7.21; 24.15.21; 
26.5.1 

(591) Trắng, vàng, xanh lam đậm, xanh lam nhạt
(731) N.V SUMATRA TOBACCO TRADING 

COMPANY   (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu, xì gà, thuóc lá sợi, bật lửa, diêm, gạt tàn thuốc, các vật dụng cho 
người hút thuốc.  

 
 

(210) 4-2012-24572 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Kiến Vàng Hà 
Nội  (VN) 
Số 104 Nguyễn Thái Học, phường Điện 
Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; váy; áo vét; áo sơ mi; quần áo may sẵn; khăn quàng cổ.  
 
 

(210) 4-2012-24573 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.5.22; 5.5.19; 25.7.25; A5.13.9 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH giấy Cao Phát  

(VN) 
242/8B ấp Đông Chiêu, xã Tân Đông 
Hiệp, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 16: Khăn giấy ướt, khăn giấy. 
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(210) 4-2012-24576 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ quà lưu 
niệm Đại Phúc   (VN) 
128 đường 28, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 

(210) 4-2012-24577 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A26.11.12; 26.4.2; 26.13.25; 26.3.23 
(591) Xanh, đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế Minh 
Thể  (VN) 
368/24/15 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà); ca cao; cà phê; bánh ngọt; mứt kẹo.  

 
 

(210) 4-2012-24578 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) Công ty TNHH liên doanh 

HASAN-DERMAPHARM  (VN) 
Lô B, đường số 2, khu công nghiệp Đồng 
An, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-24579 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH Nhân Sinh  (VN) 
Db29, Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2012-24580 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH Nhân Sinh  (VN) 
Db29, Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-24581 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) INTERNATIONAL 
PHARMACEUTICAL DISTRIBUTION 
CO., LTD. (DBA AMPHARCO USA)  
(US) 
Suite C, 331 North Vineland Ave., City 
of Industry, CA 91746, USA  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2012-24583 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh dương 
(731) Trương Kim Long  (VN) 

221/2P Phan Văn Khỏe, phường 5, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Các sản phẩm văn phòng phẩm như: hồ (keo) dán giấy dùng trong văn phòng 
và gia đình, bút bi, giấy, thước kẻ, vở (tập) học sinh.  

 
 

(210) 4-2012-24585 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.3.1; 26.3.2 
(591) Xanh dương, trắng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần BETON 6  (VN) 

Km 1877, quốc lộ 1K, phường Bình An, 
thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 19: Cấu kiện bê tông đúc sẵn, vật liệu xây dựng phi kim loại: gạch, ngói, xi măng.  
 

Nhóm 35: Xuất nhập khẩu vật tư nguyên liệu phụ tùng ngành giao thông, xây dựng: sắt 
thép, xà cừ.  

 

Nhóm 37: Sửa chữa, xây dựng các công trình giao thông (cầu cống, đường bộ, bến cảng), các 
công trình công nghiệp, dân dụng; nạo vét, san lấp mặt bằng, đào đắp nền móng công trình. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển sản phẩm bê tông thường, bê tông tươi và bê tông siêu 
trường, siêu trọng. 

 
 

(210) 4-2012-24586 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.4 
(591) Đen, đỏ 
(731) Hộ kinh doanh Bảo Quế  (VN) 

32-34 Tháp Mười, phường 2, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần, áo, giày, dép, mũ nón, túi xách.  
 
 

(210) 4-2012-24587 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 25.1.6; 3.1.14; 3.1.15 
(591) Đen, trắng, đỏ, vàng, xanh dương, xanh 

lá cây 
(731) Cơ sở Diệu Lệ  (VN) 

149/26A Lũy Bán Bích, phường Tân 
Thới Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bột thơm va ni. 
 
 

(210) 4-2012-24588 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(591) Đỏ, xanh dương, trắng 
(731) Hộ kinh doanh Phạm Ngọc 

Quang  (VN) 
Số nhà 76, tổ 21, phường Minh Xuân, thành 
phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 04: Dầu mỡ nhờn.  
 

Nhóm 12: Linh kiện xe máy bao gồm: săm lốp xe, vành bánh của xe máy, má phanh xe, 
bộ nhông xích, ống pô xe, moay-ơ cho bánh xe.  

 
Nhóm 35: Mua bán: dầu mỡ nhơn: phụ tung, linh kiện xe máy (săm lốp xe, vành bánh của 
xe máy, má phanh xe, bộ nhông xích, ống pô xe, moay-ơ cho bánh xe). 

 
 

(210) 4-2012-24589 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A2.9.16 
(591) Đỏ, đen, vàng, trắng, xám 
(731) Công ty TNHH Vàng Đỏ  (VN) 

101/719T Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê; ca cao. 
 
 

(210) 4-2012-24590 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A26.11.12; 26.4.7; A26.4.6 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, cam 
(731) DAERYANG INDUSTRY CO., LTD  

(KR) 
#439-1, Myungdong Ri, Hanrim Myun, 
Kimhae City, Kyung Nam, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Công cụ nông nghiệp trừ dụng cụ cầm tay; máy nông nghiệp các loại, động cơ 

và công cụ máy cụ thể: trục máy; giá đỡ dùng cho máy móc; động cơ và máy thủy lực; 
pittong (pít tông) bộ phận của máy hoặc động cơ. 

 
Nhóm 12: Xe ôtô; xe gắn máy; động cơ và phụ tùng xe gắn máy: bộ hộp số của xe (cốt 
số); moay-ơ (đùm xe); linh kiện xe ô tô và xe máy, cụ thể: cụm phanh; xéc măng phanh; 
lót phanh dùng cho xe cộ; bộ phận đối trọng dùng cho bánh xe của xe cộ; may ¬ của xe 
cộ. 

 
Nhóm 40: Đúc (đúc cho người khác) phụ tùng và các bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ 
và động cơ xe bằng gang thép và kim loại màu; mạ kim loại; tôi kim loại, gia công kim 
loại. 
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(210) 4-2012-24591 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH Thương mại - 
Dịch vụ Nam Hòa Phát  (VN) 
F265 Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Bình nước nóng năng lượng mặt trời; máy nước nóng dùng điện; máy nước 
nóng năng lượng mặt trời.  

 
 

(210) 4-2012-24592 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) AKTIEBOLAGET ELECTROLUX  (SE) 
SE-105 45 Stockholm, Sweden 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 11: Tủ lạnh, máy ướp lạnh. 
 
 

(210) 4-2012-24593 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 4.3.3; 26.1.1 
(591) Xanh, vàng 
(731) Công ty TNHH Thể Thao Rồng  

(VN) 
Số 44, đường Âu Cơ, phường Quảng An, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các thiết bị, dụng cụ thể dục thể thao; dịch vụ quảng cáo; quảng cáo 
trực tuyến; xúc tiến thương mại.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức các câu lạc bộ thể thao; tổ chức các cuộc thi về thể dục 
thể thao, đào tạo thể dục thể thao. 

 
 

(210) 4-2012-24594 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Cơ sở Hà Phát  (VN) 
540/45 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
11, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh bao; bánh mì; banh giò; sản phẩm thực phẩm đã chế biến được làm chủ 
yếu từ gạo, bột mì và ngũ cốc.  
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(210) 4-2012-24595 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.3.13; A5.3.15 
(731) Công ty cổ phần La Vo   (VN) 

84 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-24596 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.2 
(731) Công ty cổ phần La Vo   (VN) 

84 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-24597 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dược phẩm Nam 
Trân   (VN) 
21 Hà Huy Tập, phường Tân Phong, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-24598 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) Wilmar International Limited   (SG) 

56 Neil Road, Singapore 088830  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo; đường; bột; gia vị, nước xốt (đồ gia vị); chè (trà).  
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(210) 4-2012-24599 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Vương Việt Trung   (VN) 
389 An Dương Vương, phường 10, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 06: Khóa bằng kim loại, trừ khóa điện; ổ khóa bằng kim loại, trừ ổ khóa điện.  

 
 

(210) 4-2012-24600 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2; A5.11.5 
(591) Xanh nõn chuối, xanh lá cây nhạt, xanh 

lá cây đậm, trắng, đỏ 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Thành 

Nhân Bình Tân  (VN) 
Số 2015 tổ 15 ấp Thành Nhân, xã Thành 
Lợi, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm đã qua chế biến như: nấm, rau, củ, quả, tổ yến.  

 
 

(210) 4-2012-24601 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.3; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dịch vụ thương mại xuất nhập 
khẩu Bình An   (VN) 
Số 62 ngõ 459, đường Bạch Mai, phường 
Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Nồi nấu dùng điện, nồi lẩu dùng điện, ấm sắc thuốc dùng điện, ấm siêu tốc 
dùng diện, phích đun nước dùng điện, bình lọc nước dùng điện, bình lọc nước không dùng 
điện. 

 
Nhóm 21: Nồi sứ (không dùng điện), bát sứ, ấm sứ, chén sứ, đĩa sứ, bình sứ, lọ hoa sứ.  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: nồi nấu dùng diện, nồi lẩu dùng diện, ấm sắc thuốc 
dùng điện, ấm siêu tốc dùng điện, phích dun nước dùng điện, bình lọc nước dùng điện, 
bình lọc nước không dùng điện, nồi sứ (không dùng điện), bát sứ, ấm sứ, chén sứ, đĩa sứ, 
bình sứ, lọ hoa sứ; môi giới thương mại. 
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(210) 4-2012-24603 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 24.9.1 
(591) Đỏ, vàng, vàng đậm 
(731) KELSEN GROUP A/S   (DK) 

Bredgade 27, 8766 Nr. Snede, Denmark  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh quy dẹt nhỏ, lát mỏng ngũ cốc được sấy khô; bánh quy; bánh ngọt và 
bánh kẹo.  

 
 

(210) 4-2012-24605 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(591) Vàng 
(731) KELSEN GROUP A/S   (DK) 

Bredgade 27, 8766 Nr. Snede, Denmark  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh qui dẹt nhỏ; lát mỏng ngũ cốc được sấy khô; bánh quy; bánh ngọt và 
bánh kẹo.  

 
 

(210) 4-2012-24606 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.4; 26.4.9; A7.1.11; 7.1.24; 7.3.11 
(591) Đen, xanh da trời đậm, xanh da trời nhạt 
(731) Công ty cổ phần đầu tư LOTAS  

(VN) 
Lô E2 CN khu công nghiệp Mỹ Phước 1, 
huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 19: Cửa nhựa, cửa gỗ, ván nhựa, ván gỗ.  
 
 

(210) 4-2012-24607 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) HI-TEC SPORTS INTERNATIONAL 
HOLDINGS B.V.   (NL) 
Paasheuvelweg 22A, 1105 BJ, 
Amsterdam Zuidoost, The Netherlands  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày, dép, đồ đi chân, mũ nón, đồ đội đầu.  
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(210) 4-2012-24608 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) AZTEC PHARMA PVT. LTD.,   (IN) 

Office No. 5, First Floor, Ajaramer 
Complex, Near Alankar Talkies, 
Surendranagar, 363001, Gujarat, India 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2012-24609 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 3.7.11; 3.7.16; 26.1.2; 26.4.2 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh dương, trắng, đen 
(731) OVERSEAS INTERNATIONAL 

TRADING CORPORATION   (CA) 
#410-545 Clyde Avenue West 
Vancouver, British Columbia, Canada 
V7T 1C5 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Thịt; cá [không còn sống]; gia cầm [không còn sống]; chiết xuất của thịt; thú 

săn [không còn sống]; trái cây được bảo quản; trái cây được rắc đường; trái cây lát mỏng; 
rau đã được bảo quản; rau đã sấy khô; rau đã nấu chín; thạch trái cây; mứt cam nhão; 
trứng; sữa; sản phẩm sữa; chất béo ăn được. 

 
Nhóm 30: Cà phê; trà; ca cao; đường; gạo; bột sắn hột; bột cọ sagu; bột mì; chế phẩm ngũ 
cốc; bánh mỳ; bột nhão; kẹo; mật ong; nước mật đường; men làm bánh; nấm men; muối 
nấu ăn; mù tạc; giấm; xốt [gia vị]; gia vị; tương ớt [gia vị]; đá lạnh có thể ăn được.  

 
Nhóm 31: Cây; hạt [ngũ cốc]; hoa tự nhiên; cây trồng; động vật sống; quả tươi; rau tươi; 
hạt giống thực vật; thực phẩm cho động vật; mạch nha dùng cho ngành bia và rượu.  

 
Nhóm 32: Bia; nước khoáng [đồ uống]; nước uống có gaz; đồ uống không có cồn; nước ép 
trái cây; đồ uống ép từ quả không chứa côn; xi rô dùng cho đồ uống; chế phẩm để làm 
nước uống có gaz.  

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn [trừ bia]; rượu khai vị; rượu mùi; rượu brandi (rượu mạnh); 
rượu vang; rượu táo; rượu hỗn hợp.  

 
Nhóm 34: Thuốc lá; ống nhổ dùng cho người hút thuốc; hộp đựng thuốc lá để hít (không 
làm bằng kim loại quý); gạt tàn dùng cho người hút thuốc; bình đựng thuốc lá (không làm 
bằng kim loại quý); bật lửa dùng cho người hút thuốc; thiết bị cuốn thuốc lá bỏ túi; giá để 
tẩu dùng cho tẩu hút thuốc lá; diêm; tẩu thuốc lá. 
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(210) 4-2012-24610 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 2.9.14; A2.9.15 
(731) HUNAN NONGYOU MACHINERY 

GROUP CO., LTD.   (CN) 
Toujia Village, Jinjing Town, Changsha 
County, Hunan Province, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy xay gạo; máy gặt hái; máy xới được cơ giới hoá; máy 
phát điện; máy bơm; máy gặt đập liên hợp; máy cấy lúa; máy nghiền; máy đào xúc.  

 
 

(210) 4-2012-24611 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 1.15.3 
(731) HUNAN NONGYOU MACHINERY 

GROUP CO., LTD.  (CN) 
Toujia Village, Jinjing Town, Changsha 
County, Hunan Province, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy xay gạo; máy gặt hái; máy xới được cơ giới hoá; máy 
phát điện; máy bơm; máy gặt đập liên hợp; máy cấy lúa; máy nghiền; máy đào xúc.  

 
 

(210) 4-2012-24612 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.5.21; 5.5.16 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Phụng 
Nghi  (VN) 
Số 11, ngõ 54/2 đường Ngọc Hồi, 
phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Hương (nhang) thắp, tinh dầu dùng làm hương (nhang) thắp. 
 
 

(210) 4-2012-24613 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.4; 26.13.25; 25.1.25 
(731) Công ty cổ phần sản xuất dịch 

vụ và thương mại Thành Nam (VN)
Số nhà 52 K2, thị trấn Liễu Đề, huyện 
Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo.  
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(210) 4-2012-24614 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH tư vấn quản lý 
Sài Gòn Phong Tên  (VN) 
Phòng số 5, tầng trệt, Trung Tâm Thương 
Mại Quốc Tế, 1A công trường Mê Linh, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh, 
hỗ trợ việc điều hành kinh doanh; hỗ trợ việc quản lý kinh doanh; nghiên cứu thị trường; 
thăm dò dư luận. 

 
 

(210) 4-2012-24617 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A18.4.2 
(591) Xanh, trắng 
(731) Công ty TNHH Huấn luyện, 

Cung ứng lao động và Dịch 
vụ hàng hải VINIC  (VN) 
Số 484 Lạch Tray, phường Đằng Giang, 
quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cung ứng lao động cho các nhu cầu lao động.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải đường biển; dịch vụ kho bãi lưu giữ hàng hóa, bốc xếp hàng hóa.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo lao động trong ngành công nghiệp tàu thủy.  
 
 

(210) 4-2012-24618 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A26.11.8 
(731) Y.S.S. (THAILAND) CO., LTD.  (TH) 

88/88 M.9, Soi Phikulthong, Thepharak 
Road, Bangpla, Bangphli, Samutprakarn 
10540, Thailand  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 12: Giảm xóc cho xe máy; phuộc trước của xe cộ; giảm xóc cho ô tô; giảm xóc treo 
cho xe cộ; lò xo giảm xóc cho xe cộ.  
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(210) 4-2012-24619 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 1.3.1; 3.9.1; 26.1.1; A25.7.22 
(591) Trắng, đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh nước 

biển, nâu 
(731) Hợp tác xã nuôi trồng thuỷ 

sản Sạch Dân Lập  (VN) 
Thôn Mắt Rồng, xã Lập Lễ, huyện Thủy 
Nguyên, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 31: Thủy hải sản tươi sống như: cá vược, cá trắm đen, cá chép, cua biển, tôm sú, 

mực.  

 
 

(210) 4-2012-24621 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.3; 26.7.25; 26.3.4 
(591) Vàng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH liên doanh 
thang máy Sanyo Minh Long  
(VN) 
62/13 Trần Bình Trọng, phường 5, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Thang máy. 

 
 

(210) 4-2012-24622 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển Phúc Lai Thành  (VN) 
Số 64, đường Mỹ Đình, thôn Phú Mỹ, xã 
Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Luật Sư Của Bạn 
(YOUR LAWYER LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ phục vụ ăn uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ 

cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cho 
thuê phòng họp, phòng hội nghị; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời. 
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(210) 4-2012-24623 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 1.5.1; 3.7.17 
(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên văn hóa Đại 
Việt á   (VN) 
167A Thích Quảng Đức, phường 4, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 16: Các ấn phẩm bao bì, tờ rơi quảng cáo (tờ bướm), ca-ta-log, lịch các loại. 
 

Nhóm 35: Các dịch vụ quảng cáo.  
 

Nhóm 40: Các dịch vụ in ấn.  
 
 

(210) 4-2012-24630 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thảo Dược 
Thế Giới  (VN) 
1435 Nguyễn Văn Linh, khu phố Mỹ 
Toàn 2, Phú Mỹ Hưng, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược; trà túi lọc, trà hòa tan (dùng cho mục đích y tế); cốm (thực 
phẩm chức năng); viên nang; viên sủi. 

 
 

(210) 4-2012-24631 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.3.15; 26.1.2 
(591) Xanh lam, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại dịch 
vụ xây dựng Vạn Cát  (VN) 
135/25 Hòa Hưng, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị làm nóng nước; máy nước nóng năng lượng mặt trời; thiết bị tích nhiệt; 
bình bảo ôn.  

 
 

(210) 4-2012-24632 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Xà Phòng Hà 
Nội  (VN) 
Số 223B, đường Nguyễn Trãi, phường 
Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 03: Nước rửa chén, bát, nước lau nhà, nước xả vải, nước giặt, kem giặt, xà phòng 
giặt bột, xút lỏng (chất tẩy rửa).  

 
Nhóm 16: Hộp giấy, bao giấy các loại.  

 
Nhóm 21: Chai nhựa (đồ chứa đựng).  

 
Nhóm 35: Mua bán nước rửa chén, bát, nước lau nhà, nước xả vải, nước giặt, kem giặt, xà 
phòng giặt bột, mua bán chai nhựa (đồ chứa đựng), mua bán xút lỏng (chất tẩy rửa), mua 
bán hộp giấy, bao giấy các loại.  

 
 

(210) 4-2012-24633 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A17.2.2; A18.5.3 
(591) Xanh da trời nhạt, xanh da trời đậm, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư quốc 
tế S.T.C  (VN) 
Số 41 đường Lê Trọng Tấn, phường La 
Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn, sơn lót, sơn mờ, sơn bóng, sơn chống bẩn. 

 
 

(210) 4-2012-24636 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(591) Đen, trắng, xanh lam 

(540) 

 
(731) Nguyễn Thanh Quang  (VN) 

281 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại.  
 

Nhóm 35: Mua, bán điện thoại.  
 
 

(210) 4-2012-24637 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A1.1.9; A1.1.2; 26.1.1 
(591) Vàng, đỏ, tím, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nhiệt điện 
Hải Phòng  (VN) 
Xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, 
thành phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 39: Phân phối điện.  
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(210) 4-2012-24638 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 1.17.11; 1.5.1 
(591) Vàng, xanh, da cam, nâu, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
xuất nhập khẩu VNF GROUP  
(VN) 
Số 529, đường An Định, khu Tân Minh, 
phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương, 
tỉnh Hải Dương  

 
(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; xe tải lớn có mui; xe chở khách; xe ô tô ca, xe chở khách du lịch; ô tô 

tải.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hàng hóa; hậu cần vận tải; dịch vụ vận chuyển hành khách; 
dịch vụ môi giới vận tải; dịch vụ cất giữ hàng hóa; dịch vụ dỡ bốc xếp hàng hóa. 

 
 

(210) 4-2012-24639 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2; A1.1.10; A5.11.2 
(591) Đỏ, trắng, đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH JEONGHOON  (VN)
Số 12, lô N, khu 6 Ha - Văn Thánh Bắc, 
phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Sâm đã chế biến.  
 

Nhóm 31: Sâm tươi. 
 
 

(210) 4-2012-24640 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.9; 26.1.6; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, đỏ, trắng, 

vàng, tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Cương Hồng  (VN) 
Thôn Hương Mạc, xã Hương Mạc, thị xã 
Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 
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(210) 4-2012-24641 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 1.15.11; 5.7.3; A9.1.19; A9.1.18 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, đỏ, 

vàng, trắng, tím, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH hóa mỹ phẩm 
S&S Việt Nam   (VN) 
Tổ 1, thôn Bằng A, phường Hoàng Liệt, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Nước xả vải (nước làm mềm và thơm vải).  
 

(210) 4-2012-24642 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thời trang 
Doanh Nhân  (VN) 
925/15/2 đường Hậu Giang, phường 11, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần lót nam nữ, áo lót nam và nữ, đồ ngũ nữ, áo thun nam nữ, đồ kiểu nữ, áo 
sơ mi nam.  

 
 

(210) 4-2012-24643 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 1.5.1; 24.15.2; 26.4.4 
(591) Xanh lá cây, vàng, xanh dương đậm, 

trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
vận tải Tân Khải Hoàn  (VN) 
Xóm 3, thôn Phú Đô, xã Mễ Trì, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hoá đường bộ bằng ôtô; vận tải hành khách đường bộ 
bằng ôtô.  

 
 

(210) 4-2012-24644 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) PREFERRED GUEST, INC.   (US) 
One StarPoint, Stamford, Connecticut 
06902, United States of America  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ chỗ ở khách sạn; dịch vụ khách sạn, khách sạn cạnh đường cho khách 
có ô tô, nhà hàng ăn uống, quầy rượu và cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; chuẩn bị thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; tư vấn cho khách du lịch và 
khách đi công tác về các điểm đến nhà hàng và khách sạn; cung cấp thông tin cá nhân về 
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khách sạn và chỗ ở tạm thời cho du lịch thông qua mạng Internet; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống, cụ thể là cung cấp thực phẩm và đồ uống để dùng tại chỗ và mang ra khỏi nhà hàng; 
phục vụ thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 
 

(210) 4-2012-24645 (220) 02.11.2012 
 (441) 25.01.2013 

(531) 3.7.17; 3.7.1; A18.4.2; 18.3.21; 18.3.23 
(591) Nâu, đen, vàng, trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất cà phê 
Đại Hồng Bang  (VN) 
17/8/10 đường số 2, khu phố 22, phường 
Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ, chất thay thế cà phê.  
 
 

(210) 4-2012-24646 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 25.1.6; A25.1.10; A26.11.12 
(591) Nâu, đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất cà phê 
Đại Hồng Bang  (VN) 
17/8/10 đường số 2, khu phố 22, phường 
Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ, chất thay thế cà phê.  
 
 

(210) 4-2012-24647 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thu Trang   (VN) 
76 Nguyễn Trường Té, Trúc Bạch, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán quần áo.  
 
 

(210) 4-2012-24648 (220) 02.11.2012 
 (441) 25.01.2013 

(531) 3.3.1; 6.1.2 
(591) Vàng nhạt, đỏ đậm, đỏ, đen, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hưng Phú  (VN)
Lô C6-2, khu công nghiệp Tịnh Phong, 
huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2012-24649 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 3.3.1; 6.1.2 
(591) Vàng nhạt, vàng đậm, đỏ, đen, xanh lá 

cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hưng Phú  
(VN) 
Lô C6-2, khu công nghiệp Tịnh Phong, 
huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 

(210) 4-2012-24650 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 3.7.3; A3.7.24; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần Giang Sơn  (VN)

Xã Đồng Tâm, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc 
Giang 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 

Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Thịt gà tươi. 
 
 

(210) 4-2012-24651 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

 

(731) Khâu Minh Điền  (VN) 
529 đường Cô Bắc, chợ Cầu Muối, 
phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Bếp nấu; dụng cụ nấu nướng dùng điện, thiết bị hút khói dùng cho nhà bếp; 
thiết bị nấu nướng (lò nướng, lò vi sóng); thiết bị gia nhiệt dùng điện. 

 
 

(210) 4-2012-24652 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 2.3.25; 2.9.8 
(591) Đỏ, đen, trắng, cam, vàng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ nhà hàng 
Sao Vàng  (VN) 
15-17-19 Tôn Thất Thiệp, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Giải trí: tổ chức biểu diễn nghệ thuật.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2012-24653 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.3.13; A5.1.16; 26.4.3; 2.9.4 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ công nghệ Vũ Tiến  
(VN) 
467/39 Hà Huy Giáp, phường Thạnh 
Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Lắp đặt thiết bị báo động, chống trộm; lắp đặt thiết bị điện; lắp đặt và sửa chữa 

thiết bị điều hòa không khí; xây dựng.  
 
 

(210) 4-2012-24654 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(591) Đỏ, xanh lơ (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất - thương mại - dịch 
vụ phát triển Việt Mỹ   (VN) 
37E, đường số 12, phường Bình Hưng Hòa,
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 19: Bột trét tường. 
 
 

(210) 4-2012-24655 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1 
(591) Xanh, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Vũ Huy 
Hoàng  (VN) 
Xã Ninh Sơn, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh 
Bình 

 
(511)   Nhóm 18: Da và giả da, rương, hòm, va li và túi du lịch, ô và dù, gậy chống.  

 
 

(210) 4-2012-24657 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Văn phòng luật sư Ân Nam 
(ANNAM IP & LAW)  (VN) 
Số 10, ngõ 34, đường Âu Cơ, quận Tây 
Hồ, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ nghiên cứu pháp lý; dịch vụ đại diện sở hữu trí tuệ; 
dịch vụ tranh tụng; dịch vụ tư vấn về sở hữu trí tuệ; tư vấn chuyên nghiệp liên quan đến 
nhượng quyền thương mại. 
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(210) 4-2012-24658 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thịnh Hưng  (VN) 
Xóm Núi, xã Quất Lưu, huyện Bình 
Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc  

 

(511)   Nhóm 39: Vận chuyển hành khách, hàng hóa đường bộ bằng xe ô tô, ô tô taxi.  
 
 

(210) 4-2012-24659 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thịnh Hưng  (VN) 
Xóm Núi, xã Quất Lưu, huyện Bình 
Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc  

 

(511)   Nhóm 39: Vận chuyển hành khách, hàng hóa đường bộ bằng xe ô tô, ô tô taxi.  
 
 

(210) 4-2012-24663 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 4.3.1 
(591) Trắng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần bột thực 

phẩm Tài Ký   (VN) 
435 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước,
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 30: Bột thực phẩm; bột ngũ cốc; mì sợi; mì ống; mì ăn liền; gia vi thực phẩm; bánh 
phồng tôm; cháo ăn liền. 

 
 

(210) 4-2012-24664 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2; 26.3.23 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương, vàng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh Loan   (VN) 
Số 86 đường D5- Chí Linh, phường 10, 
thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng 
Tàu  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 

 

 
1139 

(210) 4-2012-24665 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.3.15; A5.3.13; 1.5.1 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) NATURE REPUBLIC CO., LTD.   (KR) 

11F, Glass tower 946-1 Daechi-dong, 
Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; nước thơm dưỡng da; kem 
dưỡng; mat-ca-ra (nước chuốt mi mắt); nước kẻ mắt; son môi; kem nền trang điểm; kem 
làm sạch da; phấn phủ che khuyết điểm khi trang điểm; kem chống nắng; nước dưỡng 
chống nắng; nước thơm xức tóc; mặt nạ trang điểm (mỹ phẩm); sơn móng tay; chì kẻ lông 
mày; mỹ phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-24669 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(591) Đỏ, trắng (540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng và 
trang trí nội ngoại thất 
Phương Đông  (VN) 
20/C112 đường 3/2, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng. 
 
 

(210) 4-2012-24670 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và thiết bị y tế Thịnh Vượng  
(VN) 
Số 14 - H18, phố Tân Mai, phường Tân 
Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-24671 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm Hà Lan  (VN) 
Số nhà 37/H1, khu đô thị mới Yên Hòa, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-24672 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(591) Đỏ, da cam, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tam sinh YOFOTO Việt Nam  
(VN) 
Khu dịch vụ DV 03, tầng 1 - tầng 2 tòa 
nhà N09 B1, khu đô thị mới Dịch Vọng, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc thú y, thuốc đông y, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực 

phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc.  
 
 

(210) 4-2012-24673 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) PHIL - INTERNATIONAL CO.,LTD.  
(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-24674 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại dược phẩm Hoàng 
Gia  (VN) 
P115 - H2, khu TT Kim Giang, phường 
Kim Giang, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-24675 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dược phẩm Hoàng 
Gia  (VN) 
P115 - H2, khu TT Kim Giang, phường 
Kim Giang, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-24676 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn y dược Quốc Tế  (VN) 
B18-19 khu B Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu gạo, rượu vang, rượu hoa quả, rượu uýtki, rượu vốtca, rượu brandi.  

 
 

(210) 4-2012-24677 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn y dược Quốc Tế  (VN) 
B18-19 khu B Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán rượu, bia, dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh 

dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, 
gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, 
nước giải khát, nước uống tinh khiết.  
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(210) 4-2012-24678 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
đầu tư Đường Chân Trời  (VN) 
Tầng 6, số 41-43 Trần Cao Vân, phường 
6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, giấy cuộn thuốc lá, đầu lọc cho thuốc lá, tẩu hút thuốc lá, hộp đựng 

thuốc lá không bằng kim loại quý.  
 
 

(210) 4-2012-24679 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
đầu tư Đường Chân Trời  (VN) 
Tầng 6, số 41-43 Trần Cao Vân, phường 
6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, giấy cuộn thuốc lá, đầu lọc cho thuốc lá, tẩu hút thuốc lá, hộp đựng 

thuốc lá không bằng kim loại quý.  
 
 

(210) 4-2012-24680 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
đầu tư Đường Chân Trời   (VN) 
Tầng 6, số 41-43 Trần Cao Vân, phường 
6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, giấy cuộn thuốc lá, đầu lọc cho thuốc lá, tẩu hút thuốc lá, hộp đựng 

thuốc lá không bằng kim loại quý.  
 
 

(210) 4-2012-24681 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) Nguyễn Thu Tâm   (VN) 

Số nhà 45, tổ 26, cụm 9, thôn Tân Xuân, 
xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 09: Máy điện thoại di động; pin dùng cho điện thoại di động; tai nghe cho điện 
thoại di động; bộ xạc dùng cho các thiết bị điện tử như: điện thoại di động, tai nghe, pin 
xạc; dây cáp USB; đầu đọc thẻ nhớ. 

 
 

(210) 4-2012-24682 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 3.7.7; 26.4.1; A3.7.24; 4.3.3 
(591) Hồng, ghi, trắng 
(731) Nguyễn Thu Tâm   (VN) 

Số nhà 45, tổ 26, cụm 9, thôn Tân Xuân, 
xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 09: Máy điện thoại di động; pin dùng cho điện thoại di động; tai nghe cho điện 

thoại di động; bộ xạc dùng cho các thiết bị điện tử như: điện thoại di động, tai nghe, pin 
xạc; dây cáp USB; đầu đọc thẻ nhớ. 

 
 

(210) 4-2012-24683 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 
Việt Tín   (VN) 
Thôn Xuân Sơn, xã Trung Giã, huyện 
Sóc Sơn, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm, gà, lợn, cá, tôm.  

 
 

(210) 4-2012-24684 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 24.9.1 
(591) Vàng, đỏ, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại du lịch Tân Uyên  
(VN) 
Thôn Quảng Giao, xã Xuân Sơn, huyện 
Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế, dịch vụ hướng dẫn khách du lịch, 

dịch vụ đặt chỗ cho các chuyến du lịch.  
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(210) 4-2012-24685 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A1.1.10; 3.7.17 
(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Vũ Phong  (VN) 
111 lô 1, tổ 11, khu phố Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 09: Pin mặt trời; bộ đổi điện; bộ điều kiển điện; bộ lưu điện; bộ hòa lưới điện; bộ 
kiểm soát điện.  

 

Nhóm 11: Bóng đèn điện; bóng đèn tiết kiệm điện; đèn đường; đèn đường chạy bằng nặng 
lượng mặt trời; bình nước nóng chạy bằng năng lượng mặt trời. 

 
 

(210) 4-2012-24688 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) FFM BERHAD   (MY) 
PT 45125, Batu 15 1/2, Sungai Pelong, 
47000 Sungai Buloh, Selangor Darul 
Ehsan, Malaysia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh quy; bánh mì; ổ bánh mì; bột nhão để làm bánh ngọt; bột để làm bánh 
ngọt; bánh ngọt; bánh dẹt nhỏ; bánh quy giòn; hương liệu, trừ tinh dầu; chế phẩm ngũ 
cốc; đồ gia vị; bánh kẹo; thực phẩm giàu tinh bột; bột hòn để làm bánh put đinh; bột cho 
thực phẩm; sản phẩm bột xay; gluten dùng cho thực phẩm; ngô xay; bột ngô; bột ngô thô; 
bột đậu tương; bột lúa mì. 

 
 

(210) 4-2012-24689 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 5.7.3; 8.1.1; 26.1.2; 26.1.4 
(591) Đen, trắng, ghi 
(731) FFM BERHAD   (MY) 

PT 45125, Batu 15 1/2, Sungai Pelong, 
47000 Sungai Buloh, Selangor Darul 
Ehsan, Malaysia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh quy; bánh mì; ổ bánh mì; bột nhão để làm bánh ngọt; bột để làm bánh 
ngọt; bánh ngọt; bột bánh dẹt nhỏ; bánh quy giòn; hương liệu, trừ tinh dầu; chế phẩm ngũ 
cốc; đồ gia vị; bánh kẹo; thực phẩm giàu tinh bột; bột hòn để làm bánh pút đinh; bột cho 
thực phẩm; sản phẩm bột xay; gluten dùng cho thực phẩm; ngô xay; bột ngô; bột ngô thô; 
bộ đậu tương; bột lúa mì. 
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(210) 4-2012-24690 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Hoa 

Linh  (VN) 
B19, D6, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Dung dịch vệ sinh phụ nữ không chứa thuốc; mỹ phẩm; chế phẩm làm sạch; 

nước hoa.  
 
 

(210) 4-2012-24691 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Hoa 

Linh  (VN) 
B19, D6, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm cho em 

bé; tã lót (tã trẻ em).  
 
 

(210) 4-2012-24692 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Hoa 

Linh  (VN) 
B19, D6, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm làm sạch; nước hoa; thuốc đánh răng.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm cho em 
bé; tã lót (tã trẻ em).  

 
Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; bơ; mứt ướt.  
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(210) 4-2012-24693 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần lương thực 

Thái Nguyên  (VN) 
Số 1, đường Minh Cầu, phường Phan 
Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, 
tỉnh Thái Nguyên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: hàng gia dụng (nồi cơm điện, xoong chảo, ấm đun nước, 
máy sấy tóc, chổi lau nhà), hàng mỹ phẩm (chất tẩy rửa, mỹ phẩm, giấy vệ sinh, bỉm, kem 
đánh răng), hàng thời trang (quần áo, giày dép, mũ nón, cà vạt), thực phẩm (rau, thịt, cá, 
đồ hộp các loại); cho thuê không gian quảng cáo; tổ chức triển lãm nhằm mục đích 
thương mại hoặc quảng cáo.  

 
 

(210) 4-2012-24695 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.5.3; 26.5.4 
(591) Tím đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sở hữu Trí tuệ 
ACTIP  (VN) 
Số nhà 85, tầng 7, đường Lê Văn Lương, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kế toán; dịch vụ kiểm toán; quảng cáo, thông tin kinh doanh, dịch vụ 
nghiên cứu thị trường; dịch vụ tư vấn thuế.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn đầu tư vốn; dịch vụ tư vấn tài chính; dịch vụ phân tích tài chính; 
ủy thác quản lý tài chính; dịch vụ định giá tài chính [bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản], 
dịch vụ tư vấn bảo hiểm. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn về sở hữu trí tuệ; dịch vụ đại diện sở hữu trí tuệ; dịch vụ li-xăng 
sở hữu trí tuệ; dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực sở hữu trí tuệ; dịch vụ 
giám định sở hữu trí tuệ [dịch vụ pháp lý]; dịch vụ tư vấn pháp lý; dịch vụ tư vấn pháp lý 
về chuyển giao công nghệ; dịch vụ tư vấn pháp lý về hợp đồng; dịch vụ nghiên cứu pháp 
luật; dịch vụ tranh tụng; dịch vụ đăng ký tên miền [dịch vụ pháp lý]. 

 
 

(210) 4-2012-24696 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
cơ khí Hiệp Hưng  (VN) 
Thôn Rùa Hạ, xã Thanh Thủy, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh cụ thể là: vòi sen, vòi phun nước, chậu rửa, bồn tắm bình nước 
nóng cho nhà tắm, phụ kiện phòng tắm. 
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Nhóm 40: Dịch vụ gia công xử lý kim loại thường.  
 
 

(210) 4-2012-24697 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) TWITTER, INC.  (US) 
1355 Market Street, Suite 900, San 
Francisco, California 94103, United 
States  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm và các ứng dụng 

phần mềm cho phép truyền tải, truy cập, tổ chức, và quản lý các tin nhắn văn bản, tin 
nhắn tức thời, nhật ký trực tuyến, văn bản, liên kết trang mạng, và hình ảnh qua mạng 
Internet và các mạng truyền thông khác; phần mềm máy tính sử dụng để tăng cường khả 
năng và tính năng của các phần mềm khác và các phần mềm trực tuyến không thể tải về; 
phần mềm dùng để truy cập thông tin trên mạng máy tính toàn cầu; phần mềm có thể tải 
về thông qua mạng Internet và các thiết bị không dây; phần mềm dùng để truy cập, gửi và 
nhận thông tin trên mạng máy tính toàn cầu; phần mềm dùng cho máy tính, thiết bị truyền 
thông điện tử kỹ thuật số cầm tay có thể di chuyển được, thiết bị di động, và các thiết bị 
truyền thông có dây và không dây để tạo thuận lợi cho việc liên lạc và truyền dẫn dữ liệu 
trong lĩnh vực mạng xã hội; phần mềm mang bản chất là một ứng dụng di động; phần 
mềm mang bản chất là một ứng dụng di động dùng cho máy tính, thiết bị truyền thông 
điện tử kĩ thuật số cầm tay có thể di chuyển được, thiết bị di động, và các thiết bị truyền 
thông có dây và không dây để tạo thuận lợi cho việc liên lạc; phần mềm mang bản chất là 
ứng dụng đi dộng dùng cho mạng xã hội; phần mềm mang bản chất là ứng dụng di động 
nhằm cung cấp đúng lúc các dữ liệu, thông điệp, vị trí, hình ảnh, liên kết, văn bản và các 
dữ liệu liên quan khác; phần mềm tạo thuận lợi cho quảng cáo trực tuyến, thúc đẩy kinh 
doanh, kết nối người sử dụng mạng xã hội với các doanh nghiệp, theo dõi người sử dụng 
cũng như quảng cáo của người  khác để cung cấp chiến lược, tầm nhìn, chiến lược ma-két-
tinh và dự đoán hành vi người tiêu dùng; giao diện lập trình ứng dụng cho phần mềm bên 
thứ ba; nam châm.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo và tiếp thị; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quảng cáo và tiếp thị trực 
tuyến; phân tích dữ liệu kinh doanh; dịch vụ khuyến mại; kết nối kinh doanh; dịch vụ tư 
vấn và giám sát kinh doanh, cụ thể là theo dõi người sử dụng cũng như quảng cáo của 
người khác để cung cấp chiến lược, cái nhìn sâu sắc, tư vấn tiếp thị; và để phân tích, hiểu 
rõ và dự đoán hành vi và động lực của người tiêu dùng, cũng như xu hướng thị trường. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông, cụ thể là cung cấp phương tiện trực tuyến và viễn thông 
cho các tương tác kịp thời giữa và trong những người sử dụng máy tính, điện thoại và máy 
tính cầm tay, và các thiết bị liên lạc có dây và không dây; dịch vụ cho phép các cá nhân 
gửi và nhận tin nhắn thông qua thư điện tử, dịch vụ tin nhắn ngắn, ứng dụng di động, tin 
nhắn tức thời hoặc trang mạng; cung cấp phòng tán gẫu trực tuyến và bảng tin điện tử 
dùng để truyền dẫn thông điệp giữa những người sử dụng về lĩnh vực quan tâm chung; 
cung cấp diễn đàn cộng đồng trực tuyến giữa những người sử dụng để chia sẻ thông tin, 
hình ảnh, âm thanh và nội dung vi-đê-ô về bản thân, sở thích và sự không thích cũng như 
các hoạt động hàng ngày, để nhận được ý kiến phản hồi từ những người đồng tuổi, để tạo 
nên cộng đồng ảo, và tham gia vào mạng xã hội; truyền dẫn thông điệp; gửi, nhận và 
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chuyển tiếp các thông điệp điện tử; phòng tán gẫu trực tuyến tạo dựng thông qua các tin 
nhắn điện tử và văn bản; cung cấp các diễn đàn trực tuyến để truyền dẫn thông diệp giữa 
những người sử dụng máy tính; truyền dẫn dữ liệu điện tử; dịch vụ kết nối trực tuyến giữa 
người sử dụng mạng xã hội với các doanh nghiệp. 

 

Nhóm 41: Cung cấp nhật ký trực tuyến, cụ thể là các trang nhật ký cá nhân có nội dung 
được xác định bởi người dùng trong lĩnh vực mạng xã hội; cung cấp phần mềm dịch vụ 
(SAAS), cụ thể là cho thuê phần mềm để sử dụng bởi những người khác dùng cho liên lạc 
giữa cá nhân và các tổ chức, sử dụng mạng có dây và không dây, thông qua máy tính và 
các thiết bị di động; cung cấp mạng lưới thông tin tức thời; cung cấp nền tảng cho truyền 
thông di động; dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp một nền tảng có tính năng công nghệ 
cho phép người sử dụng Internet gửi bài, tải lên, xem và chia sẻ dữ liệu, thông tin và các 
nội dung đa phương tiện; dịch vụ máy tính, cụ thể là tạo nên một cộng đồng trực tuyến để 
những người sử dụng đã đăng ký có thể tham gia tranh luận, nhận ý kiến phản hồi từ 
những người ngang hàng, thiết lập cộng đồng ảo, và tham gia vào dịch vụ mạng xã hội; 
cho thuê một trang mạng tương tác và phần mềm trực tuyến không thể tải về để truyền tải 
kịp thời các dữ liệu  tin nhắn, vị trí, hình ảnh, liên kết, văn bản và các dữ liệu khác. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến; cung cấp một địa chỉ trang mạng trên mạng 
Internet cho mục đích kết nối mạng xã hội; cung cấp cơ sở dữ liệu máy tính trực tuyến và 
cơ sở dữ liệu có thể tìm kiếm trực tuyến về lĩnh vực mạng xã hội.  

 
 

(210) 4-2012-24698 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tân Trung 
Nghĩa  (VN) 
D371A, tổ 3, KP4, quốc lộ 15 nối dài, 
phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, 
Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 16: Bao bì chai bằng bìa cứng hoặc giấy.  
 
 

(210) 4-2012-24700 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.4; 26.4.9; A26.11.12 
(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
kính xây dựng Tân Thành 
Phát  (VN) 
365 Tô Hiến Thành, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Thanh lan can, tay vịn cầu thang bằng kim loại; thanh cho rào chắn bằng kim 
loại; thành lan can ở cầu thang bằng kim loại; cầu thang bằng kim loại, cơ động dùng cho 
hành khách, thang cơ động bằng kim loại dùng cho hành khách. 
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(210) 4-2012-24701 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.4; 26.1.1 
(731) Công ty TNHH Tương Giao  (VN)

225 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh 
Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 

(540) 

  
(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ trang trí nội thất như: bàn, ghế, tủ; mua bán vật liệu xây dựng như: 
xi măng, ngói lợp, gạch (dùng cho xây dựng). 

 
 

(210) 4-2012-24702 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 2.3.1; 24.13.1; 2.9.14; A2.9.15 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại mỹ phẩm 
Đại Phát  (VN) 
34 quốc lộ 1A, phường 5, thành phố Tân 
An, tỉnh Long An 

(540) 

 (740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2012-24703 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Nguyễn Thị Thùy Dung   (VN) 
44A Gò ¤ Môi, phường Phú Thuận, 
quân 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào, tổ yến đã qua sơ chế và đóng hộp (dùng làm thực phẩm).  
 

Nhóm 35: Mua bán yến sào, tổ yến đã qua sơ chế và đóng hộp.  
 
 

(210) 4-2012-24704 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.5.1; 1.15.15; A26.11.12 
(591) Xanh dương, vàng cam 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất Hải Luân  (VN) 
Đội 8, thôn Tế Xuyên, xã Đình Xuyên, 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH BABYLON (BABYLON 

COMPANY LIMITED) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu thiết bị vệ sinh như: bồn tắm, bồn cầu, sen vòi.  
 
 

(210) 4-2012-24709 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) 7-ELEVEN, INC.   (US) 
One Arts Plaza, 1722 Routh Street, Suite 
1000, Dallas, Texas 75201, United States 
of America  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt, cá (không còn sống), thịt gia cầm (không còn sống) và thịt thú săn (không 
còn sống); chất chiết ra từ thịt; trái cây và rau củ được bảo quản, đông lạnh, phơi khô và nấu 
chín; nước quả nấu đông (thạch), mứt ướt, mứt trái cây (dạng mút ướt); trứng, sữa và các sản 
phẩm sữa; dầu ăn và mỡ ăn; món rau củ (trái cây) dầm (đưa góp); món dưa cải bắp Đức 
(sauerkraut); rau củ đầm; xa lát; sản phẩm bơ sữa; pho mát; món đầu tiên của bữa ăn, cụ thể 
là món ăn đông lạnh, được chế biến và đóng gói sẵn gồm các sự kết hợp của thành phần 
thịt, thịt gia cầm, thịt lợn, cá và rau củ; thực phẩm được nướng, cụ thể là xúc xích, xúc xích 
nóng và xúc xích hambua nướng; cánh gà, món ăn nhanh làm từ thịt; thịt bò khô; khoai tây 
chiên; quả hạch và các loại hạt đã được chế biến để ăn hay chế biến món ăn; món chấm đồ 
ăn nhanh làm từ rau bina, atisô, rau thì là, hành và được chế trên cơ sở sữa, món chấm đồ ăn 
nhanh được làm từ kem chua pho mát, và món chấm đồ ăn nhanh được làm từ pho mát và 
món chấm đồ ăn nhanh làm từ rau bina, atisô, rau thì là, hành và không được chế trên cơ 
sở sữa; món chấm đồ ăn làm từ đậu (bao gồm hỗn hợp đậu rằn (pinto) đánh nhuyễn, đậu 
xanh đánh nhuyễn (nghiền với dầu, vừng, chanh, tỏi) (hummus (chick pea paste)) trộn lẫn 
với các loại hạt đậu đã nấu chín dùng để chấm và ăn kèm với các đồ ăn khác); đồ ăn 
nhanh dạng thanh được chế biến trên cơ sở quả hạch và các loại hạt trái cây và hạt rau củ; 
đồ ăn nhanh có nguồn gốc tự nhiên, gồm trái cây và quả hạch phơi khô; món xúp. 

 
 

(210) 4-2012-24710 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2; 26.1.4; A25.7.21 
(731) HUTCHISON INTERNATIONAL 

PORTS ENTERPRISES LIMITED  (VG) 
Craigmuir Chambers, Wickhams Cay,
Road Town, Tortola, British Virgin Islands

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản lý kinh doanh liên quan đến cảng biển và trạm cuối bốc dỡ 
côngtenơ; dịch vụ tư vấn nghiệp vụ thương mại liên quan đến quản lý kinh doanh của 
trạm cuối bốc dỡ côngtenơ và liên quan đến việc phát triển kinh doanh cảng biển; dịch vụ 
tư vấn nghiệp vụ thương mại liên quan đến quản lý trạm cuối bốc dỡ côngtenơ và liên 
quan đến việc phát triển kinh doanh cảng biển. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ trạm cuối đóng gói vận chuyển côngtenơ và đóng gói vận chuyển hàng 
hóa tại cảng; dịch vụ cung cấp và phân phối điện; dịch vụ cung ứng và nạp nhiên liệu; dịch 
vụ kho bãi lưu giữ xe cộ; dịch vụ chất xếp và bốc dỡ hàng hóa và/hoặc côngtenơ; dịch vụ 
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đóng gói vận chuyển xe cộ bao gồm cả dịch vụ đóng gói vận chuyển phụ tùng thay thế cho 
xe cộ; dịch vụ cầu bến cho tàu thuyền; dịch vụ vận chuyển bằng xà lan; dịch vụ thông tin 
được máy tính hóa liên quan đến vận tải đường biển và chuyên chở hàng hóa; dịch vụ kho 
bãi lưu giữ côngtenơ; dịch vụ vận chuyển hàng hóa; dịch vụ điều hành các chuyến đi chơi 
trên biển; dịch vụ hỗ trợ hành khách tham quan trên bờ; điều hành trạm cuối việc chuyên 
chở hàng hóa; cung cấp các phương tiện xếp dỡ hàng dễ vỡ và hàng rời để vận chuyển, điều 
hành các trạm trung chuyển côngtenơ bao gồm cả xếp hàng vào kho, chất hàng vào công 
ten nơ, lập kế hoạch và thu xếp việc chuyên chở trên các chặng khác nhau cho một cuộc 
hành trình; dịch vụ cung cấp thông tin cảng hàng không liên quan đến vận tải hàng không; 
dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến các dịch vụ nói trên thông qua mạng Internet. 

 
 

(210) 4-2012-24711 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 7.3.11; 24.15.21 
(731) ASHLEY FURNITURE INDUSTRIES, 

INC   (US) 
One Ashley Way, Arcadia, WI 54612 USA 

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất. 
 
 

(210) 4-2012-24712 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A17.2.2 
(591) Hồng 
(731) Trần Khánh Hưng  (US) 

5818 Killarney Circle, San Jose, Ca 
95138, USA  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 14: Sản phẩm vàng, bạc, đá quý và các loại trang sức vàng, bạc, đá quý.  
 

Nhóm 35: Mua bán vàng, bạc, đá quý, các loại trang sức.  
 

Nhóm 40: Gia công, chế tác sản phẩm vàng, bạc, đá quý và các loại trang sức.  
 
 

(210) 4-2012-24713 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 2.5.2; 5.5.19; 26.1.2; 25.5.25 
(591) Đen, trắng, xanh da trời, xanh lá cây, đỏ, 

hồng, vàng, da cam 
(731) YAN WAL YUN Co., Ltd.  (TH) 

767 Soi Wat Phai Ngeon, Wai Phai 
Ngeon Road, Kwaeng Tungwatdon, Khet 
Sathorn, Bangkok 10120, Thailand. 

(540) 

  
(740) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ 

(DETECH) 
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(511)   Nhóm 30: Nước tương đậu nành loãng; nước tương đậu nành vị nấm; nước tương đậu nành 
đen vị ngọt; nước tương đậu nành đen; bột nhào làm từ đậu tương; bột nhào làm từ đậu 
tương với ớt; xốt dầu hàu; xốt nấm chay; xốt gia vị; xốt ớt; xốt ớt ngọt; xốt mận chua 
ngọt; bột nhào tôm cay; nước tương đậu nành; xốt sukiyaki; xốt chua; xốt cá; xốt cay 
siracha; bột nhào tom yam; xốt cà chua; xốt thịt nướng; xốt cay ngọt Thái; xốt vị hào; xốt 
đậu nành hải sản; xốt đậu nành Nhật Bản. 

 
 

(210) 4-2012-24714 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2; 2.1.1; 2.1.11 
(591) Trắng, đen, đỏ, vàng 
(731) Công ty TNHH Nam Phương V.N  

(VN) 
124 Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 29: Nước dùng, súp.  
 

Nhóm 30: Gia vị, bột nêm, bột ngọt, tương cà, tương ớt, tương đậu. 
 
 

(210) 4-2012-24715 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.5.20; 24.15.3; A24.15.11 
(591) Xanh 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
mỹ phẩm Pha Lê   (VN) 
D20 cư xá Vĩnh Hội, đường Bến Vân 
Đồn, phường 5, quận 4, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa, mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-24716 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 24.15.21; A18.1.8; 7.15.22 
(731) BYTENET CORP. PTY LTD   (AU) 

37 Bryan St. Padstow 2211 N. S. W 
Australia  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
BELCOLAW (BELCOLAW IP 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Bê tông trộn sẵn.  
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(210) 4-2012-24717 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.5.21; A5.5.20 
(731) N.S. AUTO PARTS INDUSTRIES SDN. 

BHD.   (MY) 
Lot 64 Senawang lndustrial Estate, 
Seremban, Negeri Sembilan 70450, 
Malaysia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 07: Pít-tông dùng cho động cơ; xy-lanh dùng cho động cơ và vòng găng pít-tông.  
 
 

(210) 4-2012-24718 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) SUPER COFFEE CORPORATION PTE. 
LTD.   (SG) 
2 Senoko South Road, Super Industrial 
Building, Singapore 758096  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)  Nhóm 29: Sữa; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sản phẩm sữa; sữa khuấy; 
xúp/canh/cháo, sữa đậu nành [thay thế sữa]. 

 
Nhóm 30: Bánh quy; chế phẩm ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; lát ngũ 
cốc mỏng được sấy khô/lát mỏng sấy khô [sản phẩm ngũ cốc]; đồ uống sôcôla có sữa; đồ 
uống trên cơ sở sôcôla; đồ uống ca cao có sữa; đồ uống trên cơ sở ca cao; bánh quy xốp; 
bột ngô nướng khô cán mỏng; bánh quy giòn/ bánh quế giòn; thanh/thỏi ngũ cốc giàu 
protein; cháo yến mạch đã xát vỏ/cháo yến mạch lứt; mảnh ngô dát mỏng; ngô nướng; 
bánh quy mạch nha; chiết xuất mạch nha cho thực phẩm; mạch nha làm thực phẩm cho 
con người; mảnh yến mạch dẹt mỏng; thực phẩm trên cơ sở yến mạch; bột yến mạch; yến 
mạch nghiền.  

 
 

(210) 4-2012-24720 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Hành Tinh Xanh  (VN) 
44/9 Tân Hải, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất cơ bản.  
 

Nhóm 03: Hóa mỹ phẩm; nước rửa chén; nước lau sàn; chất tẩy rửa nhà vệ sinh; nước rửa 
tay; nước lau kính.  
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(210) 4-2012-24721 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH An Nông  (VN) 
Lô B06-1, khu công nghiệp Đức Hòa I -
Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt côn trùng có hại; chế phẩm xua đuổi côn trùng; chế phẩm dùng để 
phòng, chống, tiêu diệt mối mọt; thuốc diệt ruồi, muỗi; thuốc diệt trừ sâu bọ ký sinh; chế 
phẩm để kiểm soát sâu bệnh và côn trùng có hại.   

 
 

(210) 4-2012-24722 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH An Nông  (VN) 
Lô B06-1, khu công nghiệp Đức Hòa I -
Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt côn trùng có hại; chế phẩm xua đuổi côn trùng; chế phẩm dùng để 
phòng, chống, tiêu diệt mối mọt; thuốc diệt ruồi, muỗi; thuốc diệt trừ sâu bọ ký sinh; chế 
phẩm để kiểm soát sâu bệnh và côn trùng có hại.  

 
 

(210) 4-2012-24723 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH An Nông   (VN) 
Lô B06-1, khu công nghiệp Đức Hòa I -
Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt côn trùng có hại; chế phẩm xua đuổi côn trùng; chế phẩm dùng để 
phòng, chống, tiêu diệt mối mọt; thuốc diệt ruồi, muỗi; thuốc điệt trừ sâu bọ ký sinh; chế 
phẩm để kiểm soát sâu bệnh và côn trùng có hại.  

 
 

(210) 4-2012-24724 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH An Nông   (VN) 
Lô B06-1, khu công nghiệp Đức Hòa I - 
Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt côn trùng có hại; chế phẩm xua đuổi côn trùng; chế phẩm dùng để 
phòng, chống, tiêu diệt mối mọt; thuốc diệt ruồi, muỗi thuốc, diệt trừ sâu bọ ký sinh; chế 
phẩm để kiểm soát sâu bệnh và côn trùng có hại.  

 
 

(210) 4-2012-24725 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A25.7.4; 26.3.23 
(591) Đen, đỏ, ghi, xanh tím 
(731) Đặng Hoàng Tùng  (VN) 

Số 3 Trần Phú, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giầy dép, đồ đi chân, đồ đội đầu.  

 
 

(210) 4-2012-24727 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A17.2.2; 26.5.1; 26.3.4 
(591) Trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nguyên Long 
Nha Trang  (VN) 
Số 311 Lê Hồng Phong, phường Phước 
Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm; mua bán máy vi tính, linh kiện 

điện tử, viễn thông; mua bán máy văn phòng; mua bán thiết bị ngoại vi và phần mềm máy 
tính.  

 
 

(210) 4-2012-24728 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 3.1.1 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

kinh doanh vật liệu xây 
dựng FICO   (VN) 
Tầng 2, cao ốc Vạn Đô, số 348 Bến Vân 
Đồn, phường 1, quận 4, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 19: Xi măng. 
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(210) 4-2012-24729 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 3.1.1 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

kinh doanh vật liệu xây 
dựng FICO   (VN) 
Tầng 2, cao ốc Vạn Đô, số 348 Bến Vân 
Đồn, phường 1, quận 4, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 19: Xi măng. 

 
 

(210) 4-2012-24730 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) Doanh nghiệp tư nhân Thanh 

Nhãn Bạc Liêu   (VN) 
Số 092/2, ấp Giồng Nhãn A, xã Hiệp 
Thành, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc 
Liêu  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán nhãn (quả); mua bán cây nhãn (giống).  

 
 

(210) 4-2012-24731 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Kim Bửu Nguyên  
(VN) 
Căn hộ số D01.1, tầng 2, chung cư An 
Phú 959 - 961 - 965 Hậu Giang, phường 
11, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng gia dụng (cây lau nhà, chổi quét bàn phím máy vi tính, chổi quét 

bụi, bình, ly, hũ); mua bán hàng gia dụng bằng nhựa; mua bán thảm trải sàn; mua bán 
bánh kẹo; mua bán chè (trà); mua bán keo dán; mua bán bột pha chế từ thực phẩm; mua 
bán nguyên vật liệu ngành công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp; mua bán nón bảo hiểm; 
mua bán phụ tùng xe hơi; mua bán đồ điện gia dụng. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 

 

 
1157 

(210) 4-2012-24732 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
OPC   (VN) 
1017 Hồng Bàng, phường 12, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (sử dụng cho mục đích y tế).  
 
 

(210) 4-2012-24733 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
OPC   (VN) 
1017 Hồng Bàng, phường 12, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2012-24734 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
OPC   (VN) 
1017 Hồng Bàng, phường 12, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2012-24735 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 25.1.25; 26.1.1 
(591) Hồng đậm, hồng nhạt, hồng, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại-dịch vụ và sản 
xuất Hòa Mỹ   (VN) 
224/20 Lý Thường Kiệt, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
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(210) 4-2012-24736 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.6; A25.7.6; A25.7.7 
(591) Xanh lục, xanh lục nhạt, đỏ 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nexsoft   (VN) 
29A Lý Tuệ, phường Tân Quý, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm kế toán.  

 
 

(210) 4-2012-24737 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 4.3.7; 4.3.9; 3.1.1; A3.1.23 
(591) Vàng, đen, trắng 
(731) NANJING POTOMAC BEAUTY 

&HEALTH CARE CO., LTD   (CN) 
No.5 Tianpu Road, Pukou Economical 
Development Zone, Nanjing City, 
Jiangsu Province, P.R. China.  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho 

mục đích bán lẻ; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; quản lý thương mại 
việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; dịch vụ marketing; hệ thống hoá thông 
tin vào cơ sở dữ liệu máy tính.  

 
 

(210) 4-2012-24738 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) JAPAN AIRLINES CO., LTD.   (JP) 
2-4-11, Higashi-Shinagawa, Shinagawa-
ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; định giá kinh doanh; tư vấn kinh doanh chuyên nghiệp; nghiên cứu 

tiếp thị; cung cấp thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng; quản lý kinh doanh 
của khách sạn; phát hành và thanh toán thẻ tích lũy điểm để xúc tiến bán hàng; dịch vụ 
bán lẻ vải dệt, bộ đồ giường, quần áo, mũ nón và khăn trùm đầu, giày dép, túi xách, túi 
nhỏ, vật dụng cá nhân, đồ trang sức, thực phẩm, đồ uống, đồ đạc trong nhà, đồ gỗ, trang 
thiết bị phục vụ cho nghi lễ, máy và thiết bị điện, dụng cụ cầm tay có đầu nhọn hoặc có 
lưỡi dao, dụng cụ cầm tay, phần cứng, thiết bị nhà bếp, dụng cụ làm sạch, đồ dùng giặt 
rửa, dược phẩm, chế phẩm thú y và vệ sinh, vật tư y tế, mỹ phẩm, vật dụng dùng khi tắm 
rửa, kem đánh răng, xà phòng, chất tẩy rửa, hoa [tự nhiên] cây, nến, ấn phẩm, giấy, văn 
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phòng phẩm, đồ thể thao, đồ chơi, búp bê, máy và thiết bị chơi trò chơi, đĩa ghi, đĩa CD, 
đĩa DVD, máy chụp ảnh và máy quay phim, vật tư nhiếp ảnh, đồng hồ, đồng hồ đeo tay, 
kính đeo mắt [kính mắt và kính bảo hộ] thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, vật nuôi. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ 
quầy rượu; quán ăn tự phục vụ; căng tin; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà 
hàng thực hiện; dịch vụ quán rượu nhỏ; sắp xếp chỗ ở tạm thời; cho thuê chỗ ở tạm thời; 
dịch vụ vũ đài, cụ thể là cung cấp các thiết bị cho hội nghị và triển lãm, dịch vụ đại lý du 
lịch để thực hiện đặt chỗ và đặt phòng để ở tạm thời; đặt phòng khách sạn cho người khác; 
cho thuê phòng họp; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống trong chuyến bay. 

 
 

(210) 4-2012-24739 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) JOHNSON & JOHNSON   (US) 
One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người. 
 
 

(210) 4-2012-24740 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A3.13.4; 3.13.5; 26.5.3; A3.13.24 
(591) Vàng, đen, nâu, cam, xanh 

(540) 

  

(731) Uỷ ban nhân dân huyện Tiên 
Yên, tỉnh Quảng Ninh  (VN) 
Thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh 
Quảng Ninh 

 
(511)   Nhóm 30: Mật ong. 
 

Nhóm 35: Mua và bán mật ong.  
 
 

(210) 4-2012-24743 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A25.1.10; 26.4.2 
(591) Xanh dương, vàng, cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đại Việt 
Toàn Cầu  (VN) 
12C Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 16: Truyện tranh.  
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(210) 4-2012-24744 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2; 5.3.20; 25.1.25 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Dáng Ngọc  (VN)
Số 1 Huyền Trân Công Chúa, phường 
Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Phòng tập thể dục.  

 
 

(210) 4-2012-24746 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1; 26.4.3; 24.5.1 (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Huế 
Của Ta  (VN) 
Số 11B Nguyễn Công Trứ, phường Phú 
Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên 
Huế 

 
(511)   Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hoá, chuyên chở hàng hoá; hướng 

dẫn du lịch; dịch vụ thủ tục visa; dịch vụ du lịch lữ hành; kinh doanh vận tải hành khách 
theo hợp đồng. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức sự kiện (mục đích văn hoá, giải trí và giáo dục); dịch vụ tổ 
chức các cuộc hội thảo, hội nghị quốc tế; đào tạo chuyên ngành du lịch. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn 
uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ khách sạn; cơ sở lưu trú tạm thời; nhà nghỉ du 
lịch. 

 
 

(210) 4-2012-24750 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A25.7.7; A8.1.16; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, đỏ, 

cam, vàng, nâu xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ tư vấn 
quảng cáo An Du   (VN) 
172 Trần Quang Khải, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo cho mục đích vui chơi, giải trí, giáo dục; 

dịch vụ chụp hình, quay phim, cho thuê phim ảnh; biên tập các chương trình để phát sóng 
truyền hình, truyền thanh; cho thuê dụng cụ, thiết bị ghi âm, quay phim, phim, máy chiếu 
phim, máy thu hình và các phụ tùng kèm theo.  
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(210) 4-2012-24751 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A25.7.7; A8.1.16 
(591) Xanh dương đậm, xanh lá cây, đỏ, cam, 

vàng, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ tư vấn 
quảng cáo An Du   (VN) 
172 Trần Quang Khải, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 45: Các dịch vụ cho các cá nhân có liên quan đến các sự kiện xã hội: dịch vụ hộ 

tống (dịch vụ bảo vệ), dịch vụ tổ chức hôn lễ (không bao gồm ăn uống), dịch vụ tư vấn 
tình cảm, tư vấn hạnh phúc gia đình, tư vấn kỹ năng cuộc sống.  

 
 

(210) 4-2012-24752 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  (540) 

  

(731) Trần Xuân Hùng   (VN) 
Tổ 171 phường Hòa Khánh Nam, quận 
Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 03: Nhang (hương thắp).  

 
 

(210) 4-2012-24753 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 6.1.2; 26.2.7 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, đỏ, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH §i«xit Titan  
(VN) 
Xã Tân Phước, thị xã Lagi, tỉnh Bình 
Thuận  

 
(511)   Nhóm 01: Dioxít titan dùng trong công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2012-24754 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH chế biến thực 
phẩm VINA Phong Phú   (VN) 
223/18 Tam Đa, phường Trường Thạnh, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Thị dê đã chế biến.  
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(210) 4-2012-24755 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 1.5.1; 1.17.11 
(591) Đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ vận tải Khánh Phong  
(VN) 
69 đường 28, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải; dịch vụ vận tải; vận tải bằng ô tô; dịch vụ chuyên chở hàng hoá; vận 

chuyển hành khách; chở hàng bằng xe tải. 
 
 

(210) 4-2012-24756 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.3 
(591) Vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Gia Việt  (VN) 
06 đường 65, phường Thảo Điền, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 08: Dụng cụ đánh bóng móng tay, móng chân, dùng điện và không dùng điện; 

dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công; bộ dụng cụ cắt, sửa móng tay dùng điện và không 
dùng điện; dụng cụ giũa móng, dùng điện hoặc không dùng điện; dụng cụ bấm móng, 
dùng điện hoặc không dùng điện; dụng cụ cắt móng, dùng điện hoặc không dùng điện; 
kìm bấm, tỉa, cắt móng; kẹp móng; bộ dụng cụ để chăm sóc bàn chân. 

 
 

(210) 4-2012-24757 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Gia Việt  (VN) 
06 đường 65, phường Thảo Điền, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 08: Dụng cụ đánh bóng móng tay, móng chân, dùng điện và không dùng điện; 

dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công; bộ dụng cụ cắt, sửa móng tay dùng điện và không 
dùng điện; dụng cụ giũa móng, dùng điện hoặc không dùng điện; dụng cụ bấm móng, 
dùng điện hoặc không dùng điện; dụng cụ cắt móng, dùng điện hoặc không dùng điện; 
kìm bấm, tỉa, cắt móng; kẹp móng; bộ dụng cụ để chăm sóc bàn chân. 
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(210) 4-2012-24758 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 2.9.14; A2.9.15; 26.4.3 
(591) Đen, vàng nâu, ghi, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn - đầu 
tư Phát Triển và Hội Nhập  
(VN) 
Số 4/268/19 đường Ngọc Thụy, phường 
Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Hạt điều đã chế biến; hạt dẻ đã chế biến; hạt hạnh nhân đã chế biến; lạc (đậu 

phộng) đã chế biến; rau củ quả được phơi sấy khô hoặc nấu chín.  
 

Nhóm 30: Bánh kẹo; cà phê; chè (trà); mứt (dạng kẹo) làm từ rau củ quả; gia vị; hạt.  
 
 

(210) 4-2012-24759 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.3.14; 26.1.1 
(591) Xanh, đỏ, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn - đầu 
tư Phát Triển và Hội Nhập  (VN)
Số 4/268/19 đường Ngọc Thụy, phường 
Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Hạt điều đã chế biến; hạt dẻ đã chế biến; hạt hạnh nhân đã chế biến; lạc (đậu 

phộng) đã chế biến; rau củ quả được phơi sấy khô hoặc nấu chín.  
 

Nhóm 30: Bánh kẹo; cà phê; chè (trà); mứt (dạng kẹo) làm từ rau củ quả; gia vị; hạt tiêu.  
 
 

(210) 4-2012-24761 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2; 24.15.2; 1.15.23 
(591) Xanh lá cây, vàng cam, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư bưu 

chính Việt   (VN) 
37 Thích Minh Nguyệt, phường 2, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 39: Vận chuyển hàng hóa, thư, hành khách bằng đường bộ, đường thủy và đường 

không; đại lý vé máy bay tàu hỏa; bốc xếp hàng hóa.  
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(210) 4-2012-24762 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 3.7.17; A26.11.12; 26.11.3; 26.3.4 
(591) Xanh ngọc, xanh dương, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

vận tải á Châu   (VN) 
37 Thích Minh Nguyệt, phường 2, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 39: Vận chuyển hàng hóa, thư, hành khách bằng đường bộ, đường thủy và đường 

không; đại lý vé máy bay tàu hỏa; bốc xếp hàng hóa. 
 
 

(210) 4-2012-24765 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2; 26.4.2; 26.13.25; 26.2.1 
(591) Trắng, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Trần Thị Dinh  (VN) 
Công ty TNHH vận tải Đàm Minh Anh. 
C203, TT Biến Thế, tổ 17, phường 
Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 37: Làm sạch toà nhà bên ngoài; làm sạch toà nhà bên trong; cho thuê cần trục; cho 

thuê máy đào xúc; cho thuê xe ủi đất; bảo dưỡng vào sửa chữa cho động cơ xe cộ. 
 
 

(210) 4-2012-24766 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.7.23; A5.3.15; 5.9.17 
(591) Xanh lá cây, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hải Bình  (VN) 
287/9 Nguyễn Đình Chiểu, phường 05, 
quận 03, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán thực phẩm: rau, củ, quả, trái cây, thịt các loại, trứng, sữa, bơ, gia vị, 

nước uống các loại.  
 
 

(210) 4-2012-24767 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Lê Thị Bích Vân   (VN) 
Thôn Trà Quang Bắc, chợ mới Phù Mỹ, 
huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định 

 
(511)   Nhóm 30: Men rượu.  
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(210) 4-2012-24768 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Lê Thị Bích Vân    (VN) 
Thôn Trà Quang Bắc, chợ mới Phù Mỹ, 
huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định 

 
(511)   Nhóm 30: Men rượu.  

 
 

(210) 4-2012-24769 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(591) cam 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh: Ngọc ánh  (VN)
Tổ 02, ấp Tân Thạnh, xã Lục Sĩ Thành, 
huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh tráng nem; bánh tráng ngọt; bánh tráng bẻo; bánh tráng nhúng; bánh 

tráng béo mặn.  
 
 

(210) 4-2012-24770 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh: Tuyết Mai  
(VN) 
Tổ 02, ấp Tân Thạnh, xã Lục Sĩ Thành, 
huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh tráng nem; bánh tráng ngọt; bánh tráng béo; bánh tráng nhúng; bánh 

tráng béo mặn.  
 
 

(210) 4-2012-24771 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 5.5.1; 26.1.2 
(591) Ngà, xám nhạt, vàng sậm, vàng, đỏ, đen, 

trắng 
(731) UNZA INTERNATIONAL LIMITED  

(VG) 
Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm bao gồm dầu gội, sữa tắm, gel vuốt tóc, chất khử mùi cơ thể (dùng 

cho cá nhân), chế phẩm dùng để cạo râu, xà phòng. 
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(210) 4-2012-24776 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH Men Việt   (VN) 
144B/9 ấp Long Thuận A, xã Long 
Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-24777 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 2.9.1; 24.13.1; 2.9.14; A2.9.15; 5.5.16; 
A5.5.20 

(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Hoài  (VN) 
Tuệ Tĩnh đường Quang Đức, chùa Quang 
Đức, tổ 4, KV2, phường Hương Sơ, 
thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh đông - tây y. 
 
 

(210) 4-2012-24778 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(300) 40-2012-0036906 11.06.2012 KR 

(731) EVERCOS Co., Ltd   (KR) 
13, Hakpyeongpungjeong-gil, Naesu-
eup, Cheongwon-gun, Chungcheongbuk-
do, 363- 934 Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 

& TRAN CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm trang điểm; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm 
sóc da; chế phẩm mỹ phẩm dùng cho lông mi; phấn mắt; đầu gội đầu; son môi; thuốc bôi 
lông mi mắt (mát-ca-ra); thuốc nhuộm tóc; nước thơm chống nắng; nước thơm dùng cho 
da; kem dưỡng da; sữa rửa mặt; kem dưỡng vùng da quanh mắt; dầu gội đầu cho trẻ em; 
gel dưỡng tóc; keo xịt tóc; dầu sả dưỡng tóc; nước dưỡng tóc; gói mặt nạ dùng cho mục 
đích mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-24779 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hoa 
Linh  (VN) 
B19, D6, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 32: Bia; đồ uống không có cồn.  
 
 

(210) 4-2012-24780 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) FMTM DISTRIBUTION LTD.   (GB) 
3A and 3B, Isle of Man Freeport, 
Ballasalla IM9 2AP, Isle Of Man, United 
Kingdom 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ; đồng hồ đeo tay; đồ trang sức; bộ phận chuyển động của đồng hồ; 

khóa cài của đồng hồ; khuy măng sét; vòng đeo chìa khóa (đồ nữ trang rẻ tiền); hộp đựng 
đồng hồ (trưng bày); hộp đựng đồ trang sức; hộp đựng đồng hồ và đồ trang sức cho việc 
vận chuyển. 

 
 

(210) 4-2012-24781 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) FMTM DISTRIBUTION LTD.    (GB) 
3A and 3B, Isle of Man Freeport, 
Ballasalla IM9 2AP, Isle Of Man, United 
Kingdom 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ; đồng hồ đeo tay; đồ trang sức; bộ phận chuyển động của đồng hồ; 

khóa cài của đồng hồ; khuy măng sét; vòng đeo chìa khóa (đồ nữ trang rẻ tiền); hộp đựng 
đồng hồ (trưng bày); hộp đựng đồ trang sức; hộp đựng đồng hồ và đồ trang sức cho việc 
vận chuyển.  

 
 

(210) 4-2012-24782 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) FMTM DISTRIBUTION LTD.    (GB) 
3A and 3B, Isle of Man Freeport, 
Ballasalla IM9 2AP, Isle Of Man, United 
Kingdom 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ; đồng hồ đeo tay; đồ trang sức; bộ phận chuyển động của đồng hồ; 

khóa cài của đồng hồ; khuy măng sét; vòng đeo chìa khóa (đồ nữ trang rẻ tiền); hộp đựng 
đồng hổ (trưng bày); hộp đựng đồ trang sức; hộp đựng đồng hồ và đồ trang sức cho việc 
vận chuyển.  
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(210) 4-2012-24783 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) FMTM DISTRIBUTION LTD.    (GB) 
3A and 3B, Isle of Man Freeport, 
Ballasalla IM9 2AP, Isle Of Man, United 
Kingdom 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ; đồng hồ đeo tay; đồ trang sức; bộ phận chuyền động của đồng hồ; khóa 

cài của đồng hồ; khuy măng sét; vòng đeo chìa khóa (đồ nữ trang rẻ tiền); hộp đựng đồng hồ 
(trưng bày); hộp đựng đồ trang sức; hộp đựng đồng hồ và đồ trang sức cho việc vận chuyển.  

 
 

(210) 4-2012-24784 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) FMTM DISTRIBUTION LTD.    (GB) 
3A and 3B, Isle of Man Freeport, 
Ballasalla IM9 2AP, Isle Of Man, United 
Kingdom 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ; đồng hồ đeo tay; đồ trang sức; bộ phận chuyển động của đồng hồ; khóa 

cài của đồng hồ; khuy măng sét; vòng đeo chìa khóa (đồ nữ trang rẻ tiền); hộp đựng đồng hồ 
(trưng bày); hộp đựng đồ trang sức; hộp đựng đồng hồ và đồ trang sức cho việc vận chuyển.  

 
 

(210) 4-2012-24785 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) FMTM DISTRIBUTION LTD.   (US) 
3A and 3B, Isle of Man Freeport, 
Ballasalla IM9 2AP, Isle Of Man, United 
Kingdom 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ; đồng hồ đeo tay; đồ trang sức; bộ phận chuyển động của đồng hồ; khóa 

cài của đồng hồ; khuy măng sét; vòng đeo chìa khóa (đồ nữ trang rẻ tiền); hộp đựng đồng hồ 
(trưng bày); hộp đựng đồ trang sức; hộp đựng đồng hồ và đồ trang sức cho việc vận chuyển. 

 
 

(210) 4-2012-24786 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) FMTM DISTRIBUTION LTD.   (GB) 
3A and 3B, Isle of Man Freeport, 
Ballasalla IM9 2AP, Isle Of Man, United 
Kingdom 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 14: Đồng hồ; đồng hồ đeo tay; đồ trang sức; bộ phận chuyển động của đồng hồ; khóa 
cài của đồng hồ, khuy măng sét; vòng đeo chìa khóa (đồ nữ trang rẻ tiền); hộp đựng đồng hồ 
(trưng bày); hộp đựng đồ trang sức; hộp đựng đồng hồ và đồ trang sức cho việc vận chuyển. 

 
 

(210) 4-2012-24787 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) FMTM DISTRIBUTION LTD.    (GB) 
3A and 3B, Isle of Man Freeport, 
Ballasalla IM9 2AP, Isle Of Man, United 
Kingdom 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ; đồng hồ đeo tay; đồ trang sức; bộ phận chuyển động của đồng hồ; khóa 

cài của đồng hồ; khuy măng sét; vòng đeo chìa khóa (đồ nữ trang rẻ tiền); hộp đựng đồng hồ 
(trưng bày); hộp đựng đồ trang sức; hộp đựng đồng hồ và đồ trang sức cho việc vận chuyển. 

 
 

(210) 4-2012-24788 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) FMTM DISTRIBUTION LTD.    (GB) 
3A and 3B, Isle of Man Freeport, 
Ballasalla IM9 2Ap, Isle Of Man, United 
Kingdom 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ; đồng hồ đeo tay; đồ trang sức; bộ phận chuyển động của đồng hồ; khóa 

cài của đồng hồ, khuy măng sét; vòng đeo chìa khóa (đồ nữ trang rẻ tiền); hộp đựng đồng hồ 
(trưng bày); hộp đựng đồ trang sức; hộp đựng đồng hồ và đồ trang sức cho việc vận chuyển. 

 
 

(210) 4-2012-24789 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 5.7.3; 1.15.23; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, xanh đột chuối, vàng tươi, 

cam, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
kinh doanh và xay xát lúa 
gạo Cẩm Nguyên  (VN) 
Cụm công nghiệp dịch vụ thương mại 
Trường Xuân, ấp 4, xã Trường Xuân, 
huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp  

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

Nhóm 35: Mua bán gạo. 
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(210) 4-2012-24790 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Hợp tác xã chè Minh Thu   (VN)
Xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, thành 
phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà). 
 
 

(210) 4-2012-24791 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.3; 26.4.7 
(591) Trắng, đỏ, vàng, xanh dương 
(731) Công ty TNHH tư vấn thương 

mại dịch vụ Thông Luật   (VN) 
Phòng 401, tòa nhà văn phòng Nam Việt, 
134 Cao Thắng, phường 03, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kế toán; dịch vụ xuất nhập khẩu.  
 

Nhóm 36: Tư vấn đầu tư.  
 

Nhóm 45: Tư vấn pháp luật; dịch vụ tranh tụng.  
 
 

(210) 4-2012-24792 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại -
dịch vụ du lịch Thu Thủy  (VN)
58 - 58/1 - 60 Lê Lợi, phường Minh An, 
thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam  

 

(511)   Nhóm 35: Bán vải. 
 
 

(210) 4-2012-24794 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 25.1.25; 25.7.25; 5.3.9; A25.3.3 
(591) Xanh lá cây sẫm, xanh lá cây, đỏ, ghi, 

đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại LAVIT   (VN) 
Số 8/3 ngõ 72 phố Khương Trung, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-24795 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 5.7.11; A5.7.22; 2.7.12 
(591) Đỏ, vàng, da cam, xanh lá cây, xanh 

dương, hồng, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại LAVIT    (VN) 
Số 8/3 ngõ 72 phố Khương Trung, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-24796 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.5.20; A5.5.21; A25.7.21; 2.7.10; 
A5.3.14; 2.7.9 

(591) Đỏ, vàng, da cam, xanh lá cây, xanh 
cốm, nâu nhạt, đen, trắng 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Nghi Thành   (VN) 
Số nhà 147, ngõ Xã Đàn 2, phường Nam 
Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-24797 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hà Tây   (VN) 
Số 10A, phố Quang Trung, phường 
Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-24798 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Berlin - Đức   (VN) 
Số nhà 22, ngõ 35-37, phố Đại La, 
phường Trương Định, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-24799 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Berlin - Đức   (VN) 
Số nhà 22, ngõ 35-37, phố Đại La, 
phường Trương Định, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-24800 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Berlin - Đức  (VN) 
Số nhà 22, ngõ 35-37, phố Đại La, 
phường Trương Định, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-24801 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
công nghệ kỹ thuật sinh hóa 
Thái Nam Việt  (VN) 
126 KP3 Lã Xuân Oai, phường Tăng 
Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 01: Chế phẩm dùng để tăng cường vi sinh vật có lợi cho đất trồng trọt; chế phẩm 
dùng để cân bằng dư lượng hóa chất trong đất trồng trọt và làm tơi xốp (làm) đất; chế 
phẩm sinh học xử lý khí độc của ao nuôi thủy sản; chế phẩm sinh học xử lý nguồn nước 
nuôi trồng thủy sản. 

 
 

(210) 4-2012-24802 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 1.15.15; A11.3.2; 5.7.3; 5.3.20 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, vàng, đỏ, 

trắng, ghi, đen, đỏ cờ, xanh dương sẫm 
(731) Đỗ Ngọc Tám   (VN) 

487/6A Nguyễn Văn Cừ, phường Tân 
Lập, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk 
L¨k 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 33: Rượu.  
 
 

(210) 4-2012-24803 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) AMPHI PTE LTD  (SG) 
1 North Bridge Road # 19-04/05, Hight 
Street Center, Singapore 179094  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn SPVN (SPVN 
Co.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-24804 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) AMPHI PTE LTD  (SG) 
1 North Bridge Road # 19-04/05, Hight 
Street Center, Singapore 179094  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn SPVN (SPVN 
Co.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-24805 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) AMPHI PTE LTD  (SG) 
1 North Bridge Road # 19-04/05, Hight 
Street Center, Singapore 179094  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn SPVN (SPVN 
Co.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-24806 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) AMPHI PTE LTD  (SG) 
1 North Bridge Road # 19-04/05, Hight 
Street Center, Singapore 179094  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn SPVN (SPVN 
Co.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-24810 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) MAHARISHI FOUNDATION 
LIMITED  (DE) 
No. 2, The Forum, Grenville Street, St. 
Helier, Jersey JE1 4HH, Channel Islands 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 16: Giấy, các tông và hàng hóa làm bằng các vật liệu này không được xếp trong 
các nhóm khác; ấn phẩm, vật liệu đóng sách; ảnh chụp; văn phòng phẩm; vật liệu dùng 
cho các nghệ sĩ; bút lông để vẽ; đồ dùng để hướng dẫn và giảng dạy (không kể các máy 
móc dùng cho mục đích này); sách; vật dụng để giữ sách không bị đổ; cuốn sách nhỏ, 
lịch; thiếp chúc mừng; bìa cặp để kẹp tài liệu; tạp chí; bản tin; dụng cụ viết; tranh ảnh; áp 
phích quảng cáo; giấy dính. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục giảng dạy; cung cấp dịch vụ đào tạo; dịch vụ giải trí; tổ chức 
các hoạt động thể thao và văn hóa; dịch vụ trường học; dịch vụ đào tạo về thiền; dịch vụ 
giáo dục liên quan tới sức khoẻ; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe và thể hình; dịch vụ giáo dục 
cho người lớn liên quan tới công tác quản lý; dịch vụ đào tạo liên quan tới quản lý và kinh 
tế; tổ chức khóa học liên quan tới quản lý kinh doanh; tổ chức hội thảo hướng dẫn về vấn 
đề quản lý thời gian; dịch vụ giáo dục liên quan tới công tác quản lý; dịch vụ đào tạo về 
công tác quản lý; cung cấp tài liệu cho các hội thảo về công tác quản lý; sản xuất băng 
video cho các khóa đào tạo về quản lý trong kinh doanh; cung cấp các khóa đào tạo về 
quản lý kinh doanh; cung cấp các khóa đào tạo về công tác quản lý chung; xuất bản sổ tay 
hướng dẫn về công tác quản lý kinh doanh; tổ chức các buổi hội thảo về nhận thức của cá 
nhân; dịch vụ giáo dục và giải trí, cụ thể, cung cấp khóa học thúc đẩy và đào tạo khả năng 
diễn thuyết để nâng cao kỹ năng và sự tự tin; cung cấp khóa học về phát triển cá nhân; 
dịch vụ đào tạo phát triển cá nhân; cung cấp dịch vụ hỗ trợ, đào tạo cá nhân và tư vấn về 
thể chất cho các doanh nghiệp để giúp nhân viên của họ đạt được thay đổi tích cực về thể 
chất và sức khỏe trong cuộc sống hàng ngày; cung cấp dịch vụ hỗ trợ, đào tạo cá nhân và 
tư vấn về thể chất cho các cá nhân để giúp họ nâng cao thể chất và sức khỏe trong cuộc 
sống hàng ngày; cung cấp các khóa học hướng dẫn liên quan tới quản lý thời gian cá 
nhân; khóa học về phát triển cá nhân; dịch vụ đào tạo phát triển cá nhân; dịch vụ đào tạo 
thể chất cho cá nhân bao gồm các hoạt động thể dục nhịp điệu và bài tập nặng (kỵ khí) kết 
hợp với đào tạo khả năng linh hoạt và kháng cự; cung cấp khoa học cho cá nhân kết hợp 
giảm cân và chương trình tập thể dục; cung cấp khóa học hướng dẫn về việc quản lý thời 
gian; cung cấp các khóa đào tạo về phát triển cá nhân; giảng dạy thực hành các bài thiền. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người hoặc động vật; 
dịch vụ xoa bóp; dịch vụ cung cấp thông tin liên quan tới xoa bóp; dịch vụ của chuyên gia 
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về dinh dưỡng; dịch vụ tư vấn về dinh dưỡng và chế độ ăn kiêng; dịch vụ y tế chăm sóc 
sức khỏe; dịch vụ liên quan tới thiền định; dịch vụ giúp lấy lại năng lượng, cụ thể là, tư 
vấn về kiểm soát căng thẳng và giảm căng thẳng cho các cá nhân để cải thiện cuộc sống 
của họ; nhận định và tiến hành vật lý trị liệu đối với các rối loạn chức năng để phục hồi, 
duy trì, và thúc đẩy tối ưu các chức năng về thể chất ngăn ngừa các triệu chứng ban đầu 
và tiến triển của các tổn thương, hạn chế chức năng, và khuyết tật bắt nguồn từ bệnh tật, 
rối loạn, hoặc chấn thương; dịch vụ kiểm soát căng thẳng; dịch vụ tiến hành đánh giá về 
việc giữ gìn sức khỏe qua điện thoại và gặp mặt trực tiếp [dịch vụ chăm sóc sức khỏe cả 
về thể chất và tinh thần]; dịch vụ tư vấn về cách ứng xử; dịch vụ tư vấn về sức khỏe và giữ 
gìn sức khỏe để mang lại niềm vui cho cá nhân; dịch vụ điều trị liệu pháp liên quan tới 
luyện tập lại cho cơ bắp; dịch vụ điều trị liệu pháp liên quan tới cải thiện hệ tuần hoàn; 
dịch vụ đánh giá nhân cách; cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe về dinh dưỡng và phong 
cách sống, cụ thể là, đánh giá về sức khỏe, thói quen sống, lập kế hoạch và tư vấn về phục 
hồi sức khỏe; cung cấp dịch vụ giữ gìn sức khỏe, cụ thể là, đánh giá về sức khỏe, thói 
quen sống, lập kế hoạch và tư vấn về phục hồi sức khỏe. 

 
 

(210) 4-2012-24811 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL
DISTRIBUTION CO., LTD. (DBA 
AMPHARCO USA)   (US) 
Suite C, 331 North Vineland Ave., City 
of Industry, CA 91746, USA  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2012-24812 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Hoàng Phúc   (VN) 
161/22 Ba Vân, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2012-24813 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Hoàng Phúc    (VN) 
161/22 Ba Vân, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2012-24814 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại dịch vụ Thiên 
Minh V.N  (VN) 
91/16 Nhất Chi Mai, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  

 
 

(210) 4-2012-24815 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.3.1; 7.1.24 
(591) Xanh coban, đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại 

thiết bị vệ sinh Kim Long   (VN)
363 Tô Hiến Thành, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh như: chậu rửa, bồn cầu, bồn tắm, vòi hoa sen, phòng tắm đứng, 

vòi nước.  
 

Nhóm 35: Mua bán: thiết bị vệ sinh.  
 
 

(210) 4-2012-24816 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) NIPPON KENDAI RESEARCH & 
DEVELOPMENT LTD.   (HK) 
Rm 1412, 14th floor, China Merchants 
Tower, Shun Tak Centre, 168-200 
Connaught Rd., C. Hong Kong 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Tá dược dùng cho mục đích y tế; amino axít dùng cho mục đích y tế; chất ăn 

kiêng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 29: Dầu ăn; thực phẩm làm từ cá; mỡ ăn.  
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(210) 4-2012-24817 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) NIPPON KENDAI RESEARCH & 

DEVELOPMENT LTD.    (HK) 
Rm 1412, 14th floor, China Merchants 
Tower, Shun Tak Centre, 168-200 
Connaught Rd., C. Hong Kong 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Tá dược dùng cho mục đích y tế; amino axít dùng cho mục đích y tế; chất ăn 

kiêng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng dùng cho mục đích y tế.   
 

Nhóm 29: Dầu ăn; thực phẩm làm từ cá; mỡ ăn.  
 
 

(210) 4-2012-24818 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.1; 26.13.25; A26.4.24; A26.11.8 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại Đức Minh   (VN) 
Thôn Nhuận Pháp, xã Phụng Công, 
huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 12: Xe máy; xe máy điện; xe đạp; xe đạp điện và phụ tùng, linh kiện của xe máy, 

xe máy điện và xe đạp, xe đạp điện.  
 
 

(210) 4-2012-24819 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.5; 26.2.7 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

cửa Green River   (VN) 
Đường ĐT746, thị trấn Tân Phước 
Khánh, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 19: Cửa ra vào bằng gỗ; cửa chống cháy bằng gỗ; ván lót sàn bằng gỗ; thanh viền 

cửa bằng gỗ; ván ốp tường bằng gỗ. 
 

Nhóm 20: Tủ bếp bằng gỗ; tủ âm tường bằng gỗ; cửa tủ bếp bằng gỗ. 
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(210) 4-2012-24820 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Trân Nam Nguyên  
(VN) 
207B Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; mũ (nón); giày dép. 
 

Nhóm 35: Mua bán đồ dùng trẻ em (bình sữa, địu em bé, quần áo, mũ nón, tã).  
 
 

(210) 4-2012-24821 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Trân Nam Nguyên  
(VN) 
207B Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; mũ (nón); giày dép.  
 
 

(210) 4-2012-24822 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) ALEMBIC PHARMACEUTICALS 
LIMITED   (IN) 
Alembic Road, Vadodara - 390 003, 
India  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2012-24823 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) ALEMBIC PHARMACEUTICALS 
LIMITED    (IN) 
Alembic Road, Vadodara - 390 003, 
India    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2012-24824 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) ALEMBIC PHARMACEUTICALS 
LIMITED    (IN) 
Alembic Road, Vadodara - 390 003, 
India    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2012-24825 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) ALEMBIC PHARMACEUTICALS 
LIMITED    (IN) 
Alembic Road, Vadodara - 390 003, 
India    

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
(210) 4-2012-24826 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) ALEMBIC PHARMACEUTICALS 
LIMITED    (IN) 
Alembic Road, Vadodara - 390 003, 
India    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2012-24827 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) ALEMBIC PHARMACEUTICALS 
LIMITED    (IN) 
Alembic Road, Vadodara - 390 003, 
India    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2012-24828 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) ALEMBIC PHARMACEUTICALS 

LIMITED    (IN) 
Alembic Road, Vadodara - 390 003, 
India    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2012-24829 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) ALEMBIC PHARMACEUTICALS 

LIMITED    (IN) 
Alembic Road, Vadodara - 390 003, 
India    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2012-24830 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) ALEMBIC PHARMACEUTICALS 
LIMITED    (IN) 
Alembic Road, Vadodara - 390 003, 
India    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2012-24831 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) ALEMBIC PHARMACEUTICALS 
LIMITED    (IN) 
Alembic Road, Vadodara - 390 003, 
India    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2012-24832 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) ALEMBIC PHARMACEUTICALS 

LIMITED    (IN) 
Alembic Road, Vadodara - 390 003, 
India    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2012-24833 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) ALEMBIC PHARMACEUTICALS 

LIMITED    (IN) 
Alembic Road, Vadodara - 390 003, 
India    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2012-24834 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) ALEMBIC PHARMACEUTICALS 
LIMITED    (IN) 
Alembic Road, Vadodara - 390 003, 
India    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2012-24835 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) ALEMBIC PHARMACEUTICALS 
LIMITED   (IN) 
Alembic Road, Vadodara - 390 003, 
India  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2012-24836 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Phúc Long   (VN) 
Số 143, đường số 10, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng sử dụng cho da khô và da nhạy cảm.  
 
 

(210) 4-2012-24837 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Phúc Long   (VN) 
Số 143, đường số 10, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu trị gàu, vảy nến (không chứa thuốc); dầu gội đầu dùng để kiểm 
soát và làm sạch vùng tiết bã nhờn trên dầu (không chứa thuốc).  

 
 

(210) 4-2012-24838 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Phúc Long   (VN) 
Số 143, đường số 10, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu trị gàu, vảy nến (không chứa thuốc); dầu gội đầu dùng để kiểm 
soát và làm sạch vùng tiết bã nhờn trên đầu (không chứa thuốc). 

 
 

(210) 4-2012-24839 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
và đồ uống Quốc Tế 
(lNTERBOS)   (VN) 
Cụm công nghiệp Sạch, xã Tân Tiến, 
huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa.  
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(210) 4-2012-24840 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm và 
đồ uống Quốc tế (INTERBOS)  (VN)
Cụm Công nghiệp sạch, xã Tân Tiến, 
huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa. 

 
 

(210) 4-2012-24841 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm và 
đồ uống Quốc tế (INTERBOS)  (VN)
Cụm Công nghiệp sạch, xã Tân Tiến, 
huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa. 

 
 

(210) 4-2012-24842 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm và 
đồ uống Quốc tế (INTERBOS)  (VN)
Cụm Công nghiệp sạch, xã Tân Tiến, 
huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa. 

 
 

(210) 4-2012-24843 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm và 
đồ uống Quốc tế (INTERBOS)  (VN)
Cụm Công nghiệp sạch, xã Tân Tiến, 
huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa. 
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(210) 4-2012-24844 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm và 
đồ uống Quốc tế (INTERBOS)  (VN)
Cụm Công nghiệp sạch, xã Tân Tiến, 
huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa. 
 
 

(210) 4-2012-24845 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm và 
đồ uống Quốc tế (INTERBOS)  (VN)
Cụm Công nghiệp sạch, xã Tân Tiến, 
huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa. 
 
 

(210) 4-2012-24846 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm và 
đồ uống Quốc tế (INTERBOS)  (VN)
Cụm Công nghiệp sạch, xã Tân Tiến, 
huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa. 
 
 

(210) 4-2012-24847 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 1.5.1; 1.15.23; 26.15.1 
(591) Đen, trắng, xanh dương, vàng đậm, vàng 

nhạt, ghi 
(731) SUMMER OF 1955 CO.,LTD   (TH) 

144 Bangkradi Road, Samaedum, 
Bangkhunthien, Bangkok 10150, Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm làm sạch; mỹ phẩm; chế 
phẩm dùng cho tóc; chất làm bóng môi; chế phẩm để chăm sóc móng; kem làm trắng da. 
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(210) 4-2012-24850 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.3.2 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển Song Nam  (VN) 
Số 2/32 Cao Thắng, phường 5, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân vi sinh; phân bón trong nông nghiệp. 
 

Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung cazein dùng cho ăn kiêng; thực phẩm 
ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung lexithin dùng 
cho ăn kiêng; chất bổ sung protein dùng cho ăn kiêng. 

 

Nhóm 29: Sữa; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sản phẩm từ sữa; sữa chua.  
 

Nhóm 30: Cháo thực phẩm, trên cơ sở sữa; chế phẩm ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên 
cơ sở ngũ cốc. 

 

Nhóm 32: Nước ép trái cây; nước ép rau [đồ uống]; nước ép quả [đồ uống]; nước sinh tố; 
đồ uống không cồn.  

 

Nhóm 35: Mua bán - xuất nhập khẩu: phân vi sinh, phân bón trong nông nghiệp, chất bổ 
sung dinh dưỡng, thực phẩm cho em bé, chất bổ sung protein dùng cho ăn kiêng, sữa, đồ 
uống làm từ sữa, sản phẩm từ sữa, sữa chua, cháo thực phẩm, trên cơ sở sữa, chế phẩm 
ngũ cốc, thực phẩm ăn nhanh trên, cơ sở ngũ cốc, nước ép trái cây, nước ép rau quả [đồ 
uống], nước sinh tố, đồ uống không cồn. 

 
 

(210) 4-2012-24851 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Nevo   (VN) 
Số 24-26 đường số 9a, khu dân cư Trung 
Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-24852 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Nevo    (VN) 
Số 24-26 đường số 9a, khu dân cư Trung 
Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-24853 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Nevo    (VN) 
Số 24-26 đường số 9a, khu dân cư Trung 
Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-24854 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Nevo    (VN) 
Số 24-26 đường số 9a, khu dân cư Trung 
Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-24855 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Nevo    (VN) 
Số 24-26 đường số 9a, khu dân cư Trung 
Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2012-24856 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Nevo    (VN) 
Số 24-26 đường số 9a, khu dân cư Trung 
Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-24857 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) TONTARELLI SPA   (IT) 
Via Camerano, 5 I-60022 Castelfidardo 
(An), Italy  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất bao gồm: đồ nội thất và tủ bằng nhựa; tủ đựng quần áo bằng nhựa.  
 
 

(210) 4-2012-24858 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) NEWERA EQUIPMENT PTE LTD  
(SG) 
53, Ubi Avenue 1, #05-06 Paya Ubi 
Industrial Park, Singapore 408934  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy đắp lại lốp xe; máy công cụ; máy khoan; máy cắt; lưỡi cắt [bộ phận của 

máy móc]; lưỡi cắt đánh bóng lốp xe [bộ phận của máy móc].  
 
 

(210) 4-2012-24859 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A26.11.12; 26.15.15; A26.11.13 
(731) NEWERA EQUIPMENT PTE LTD  

(SG) 
53, Ubi Avenue 1, #05-06 Paya Ubi 
Industrial Park, Singapore 408934  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy đắp lại lốp xe; máy công cụ; máy khoan; máy cắt; lưỡi cắt [bộ phận của 

máy móc]; lưỡi cắt đánh bóng lốp xe [bộ phận của máy móc].  
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(210) 4-2012-24860 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH Ong Tam Đảo (VN)
Thôn Hưởng Lộc, xã Đạo Đức, huyện 
Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu (không chứa dược phẩm); đồ uống có cồn (trừ bia). 
 
 

(210) 4-2012-24863 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.5.1 
(591) Xanh ngọc, trắng, nâu 
(731) MVW INVESTMENTS LIMITED  (NZ) 

182 Forest Hill Road, Waiatarua, 
Auckland 0612, New Zealand  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 17: Cao su (thô hoặc bán thành phẩm); nhựa mủ [cao su]; cao su lỏng; cao su cứng 

[êbônit]; cao su tổng hợp.  
 

Nhóm 29: Thịt; cá, được bảo quản; gia cầm (không còn sống); thú săn (không còn sống); 
chiết xuất của thịt; trái cây đã được bảo quản, trái cây sấy khô, trái cây đã nấu chín; rau 
đã được bảo quản; rau sấy khô; rau đã nấu chín; dừa sấy khô; hạt điều đã chế biến; động 
vật có vỏ cứng, không còn sống; động vật giáp xác, không còn sống; cá (không còn sống); 
mực ống (không còn sống); bạch tuộc (không còn sống). 

 
Nhóm 30: Cà phê; cà phê chưa rang; cà phê nhân tạo; trà; ca cao; đường; gạo; bột sắn hột; 
bột cọ sagu; chế phẩm ngũ cốc; hạt tiêu. 

 
Nhóm 31: Các sản phẩm nông nghiệp, làm vườn và lâm nghiệp và hạt không xếp vào các 
nhóm khác cụ thể là: động vật sống, trái cây tươi, quả dừa, hạt điều tươi, rau tươi, hạt [ngũ 
cốc], hạt giống thực vật, cây trồng, thóc chưa chế biến. 

 
 

(210) 4-2012-24864 (220) 06.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A1.1.10; 26.1.2; A26.11.9 
(591) Trắng, tím sen, xanh lá cây, xanh dương, 

vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ bất 
động sản Rồng Xanh  (VN) 
Số 79 Hoàng Hoa Thám, phường 6, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản; mua bán nhà; mua bán căn hộ.  
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(210) 4-2012-24865 (220) 06.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A1.1.10; 26.1.2; A1.1.5; 26.2.7 
(591) Trắng, xanh dương, đỏ, xanh dương sẫm, 

đen, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thị Thực Địa 
Cầu Nhỏ Hơn  (VN) 
Số 82/24 Thành Thái, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Tư vấn du học; dịch vụ dịch thuật; dịch vụ giáo dục, đào tạo, giảng dạy.  
 
 

(210) 4-2012-24866 (220) 06.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2; 26.2.7; A1.1.10; A1.1.5 
(591) Trắng, xanh dương, đỏ, đen, hồng, xanh 

dương sẫm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thị Thực Địa 
Cầu Nhỏ Hơn   (VN) 
Số 82/24 Thành Thái, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ thủ tục visa; dịch vụ làm hộ chiếu; hướng dẫn du lịch.  
 
 

(210) 4-2012-24868 (220) 06.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH máy và thiết bị 
công nghiệp Bảo Huy  (VN) 
366/7 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Máy và máy móc thiết bị công nghiệp: động cơ điện, máy sàn rung, băng tải, 
động cơ rung, động cơ giảm tốc.   

 
 

(210) 4-2012-24869 (220) 06.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 25.1.6; 5.9.12; A5.9.23 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Vi Na 

Phát (Vinaphat Pte)   (VN) 
58 Trương Đình Hội, phường 16, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

(INDOCHINE COUNSEL) 
 

(511)   Nhóm 30: Xốt (gia vị); nước xốt cà chua; nước tương đậu nành (gia vị); sa tế; tương ớt; đồ 
gia vị. 
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(210) 4-2012-24870 (220) 06.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A25.7.21; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, đỏ 
(731) Công ty cổ phần du lịch và 

thương mại Việt Mỹ  (VN) 
115 Chu Văn An, phường 26, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sáng chế và Nhãn hiệu 

Việt Nam (SANVIC CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; vận tải hành khách và hàng hóa; 
môi giới vận tải; giao nhận hàng hóa; đại lý vé máy bay.  

 
 

(210) 4-2012-24871 (220) 06.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1; 5.7.1 
(591) Nâu, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TM&DV Hiệp 
Hưng  (VN) 
Đường 421 B, Đông Hạ, Đông Yên, 
huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 
 

(210) 4-2012-24872 (220) 06.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.3; 24.15.21 
(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH INFORIG  (VN) 
299J6 đường Nguyễn Thị Định, phường 
An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản lý kinh doanh. 
 
 

(210) 4-2012-24873 (220) 31.08.2011 
(641) 4-2011-18190 (441) 25.01.2013 

(531) A5.5.20; A5.5.22; 26.1.1; 1.15.15 
(591) Hồng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 

nhạt, đỏ, vàng nhạt, trắng 
(731) Công ty TNHH MTV Greenie 

Scoop    (VN) 
888 đại lộ Bình Dương, khu phố Bình 
Giao, phường Thuận Giao, thị xã Thuận 
An, Bình Dương   

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp; chất để thuộc da (trừ dầu); chất dính dùng 
cho mục đích công nghiệp; hóa chất nông nghiệp, ngoại trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ 
dại, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; chế phẩm hóa học dùng để bảo 
quản thực phẩm; hợp phần đề sản xuất gốm kỹ thuật; đất sét/cao lanh/ dung dịch sét lỏng 
để làm đồ sứ; phân bón; chế phẩm tôi kim loại; nhựa nhân tạo, dạng thô/chưa xử lý.  

 
Nhóm 02: Chế phẩm chống rỉ (để bảo quản); phẩm màu; màu nhuộm (thuộc nhóm này), 
kim loại lá dùng cho hoạ sỹ, người làm nghề trang trí, nghề in và nghệ sỹ; sơn (thuộc 
nhóm này không bao gồm sơn cách điện, cách nhiệt); chất màu; mực in; sản phẩm dùng 
để bảo quản gỗ.    

 
Nhóm 04: Nhiên liệu; nến; dầu công nghiệp; nhiên liệu thắp sáng; chất bôi trơn; chất phụ 
gia không phải là hóa chất, dùng cho nhiên liệu động cơ; chế phẩm để bảo quản da thuộc, 
bảo quản đồ da.  

 
Nhóm 05: Chế phẩm hóa học dùng trong ngành y; chế phẩm hóa học dùng cho thú y; thực 
phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thuốc diệt cỏ; chế phẩm dược; chế phẩm diệt 
trừ sâu hại, chế phẩm thú y. 

 
Nhóm 06: Hợp kim của kim loại thường; vật liệu xây dựng bằng kim loại (trừ ống kim 
loại); phụ kiện bằng kim loại cho xây dựng (trừ ống kim loại); công trình xây dựng bằng 
kim loại; dây cáp bằng kim loại không dùng để dẫn điện; đồ ngũ kim bằng kim loại; ống 
dẫn bằng kim loại; két an toàn; kim loại thường, dạng thô hoặc bán thành phẩm.   

 
Nhóm 08: Dụng cụ nông nghiệp (thao tác thủ công); vũ khí nhỏ đeo cạnh sườn hoặc hông 
(không phải súng); dụng cụ cầm tay thao tác thủ công; dao cạo, dùng điện hoặc không 
dùng điện; dụng cụ cắt (công cụ cầm tay); bộ đồ ăn (dao, dĩa, thìa). 

 
Nhóm 10: Thiết bị nha khoa; thiết bị chỉnh hình; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị và dụng 
cụ phẫu thuật, thiết bị xét nghiệm dùng cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ thú y.    

 
Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị để nấu nướng; hệ thống và thiết bị làm lạnh; thiết bị sưởi 
ấm; hệ thống và thiết bị chiếu sáng; hệ thống và thiết bị vệ sinh; thiết bị sinh hơi nước, 
thiết bị và hệ thống thông gió (điều hòa không khí); thiết bị cung cấp nước. 

 
Nhóm 13: Vũ khí đạn đạo; pháo hoa; đạn; chất nổ; ngòi nổ; vũ khí hơi cay; vũ khí cơ giới.  

 
Nhóm 14: Kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm; hợp kim của kim loại quý; đá 
quý; đồ trang trí (đồ trang sức; đồ kim hoàn); dụng cụ đo thời gian; đồng hồ.  

 
Nhóm 15: Nhạc cụ điện tử; nhạc cụ; nhạc cụ dây; giá để bản nhạc; hộp phát ra tiếng nhạc; 
bộ phận chặn tiếng dùng cho dụng cụ âm nhạc.  

 
Nhóm 16: Chất dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; tã lót trẻ em bằng giấy hoặc 
bằng xenlulo dùng một lần; túi (phong bì, bao nhỏ) bằng giấy hoặc bằng chất dẻo dùng để 
bao gói; vật liệu để đóng sách; bìa cứng; giấy; xuất bản phẩm dạng in; văn phòng phẩm; 
đồ dùng giảng dạy (trừ thiết bị giảng dạy). 

 
Nhóm 17: Vật liệu để bịt kín; vật liệu cách điện, nhiệt; chế phẩm dùng để bịt lỗ rò rỉ; chất 
dẻo bán thành phẩm; vật liệu bao gói bằng cao su hoặc chất dẻo; cao su dạng thô hoặc 
bán thành phẩm; vật liệu cách âm; ống mềm không bằng kim loại. 
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Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; công trình xây dựng không bằng kim 
loại; lớp phủ không bằng kim loạì dùng cho xây dựng (trừ sơn); cửa, không bằng kim loại; 
vật liệu gia cố không bằng kim loại dùng cho xây dựng; ống cứng dẫn nước không bằng 
kim loại; đồ nghệ thuật bằng đá, bằng bê tông hoặc bằng đá hoa.  

 
Nhóm 20: Tác phẩm nghệ thuật bằng gỗ, bằng sáp, bằng thạch cao hoặc chất dẻo; đồ 
dùng cho giường (trừ đồ vải); đồ đạc; đồ đạc bằng kim loại; đồ đạc dùng trong văn phòng; 
đồ đạc dùng trong trường học.   

 
Nhóm 22: Sợi dệt dạng thô; vật liệu đóng gói không bằng cao su hoặc chất dẻo; vật liệu 
để lót (trừ cao su hoặc chất dẻo); lều (trại); lưới; dải dây để buộc hoặc quấn không bằng 
kim loại. 

 
Nhóm 23: Sợi; sợi và chỉ tơ nhân tạo; sợi tơ tằm và chỉ tơ tằm; sợi và chỉ len; sợi thủy tinh 
dùng trong ngành dệt; sợi và chỉ lanh.  

 
Nhóm 24: Vải; vật liệu chất dẻo thay thế vải; khăn trải bàn (không bằng giấy); tấm phủ đồ 
đạc bằng vải; đồ bằng vải dùng cho giường; rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo.  

 
Nhóm 26: Đồ để thêu trang trí; vật trang trí dùng cho quần áo; kim; quả nhân tạo; hoa 
nhân tạo; đồ để khâu (trừ chỉ).  

 
Nhóm 27: Tấm thảm; thảm cỏ nhân tạo; giấy dán tường (trừ loại làm bằng hàng dệt); bức 
trướng treo tường (không bằng sợi dệt); vải sơn lót nhà; chiếu.  

 
Nhóm 28: Trò chơi; thiết bị trò chơi không thích ứng với việc sử dụng kết hợp màn chiếu 
ngoài hoặc màn hình máy tính; đồ chơi; thiết bị tập thể dục; đồ trang hoàng cây noel 
(ngoại trừ đồ chiếu sáng và đồ ngọt); thiết bị rèn luyện cơ thể.  

 
Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); gia cầm (không còn sống); trứng; rau đã nấu chín; 
quả đã nấu chín; nước quả nấu đông; trái cây đã được bảo quản; rau đã sấy khô; rau đã 
được bảo quản; sữa; đồ uống làm từ sữa hoặc chủ yếu từ sữa; dầu có thể ăn được.  

 
Nhóm 30: Chè; cà phê; đường; đồ gia vị; chế phẩm của ngũ cốc; kem lạnh; bánh; kẹo; 
hương liệu (trừ tinh dầu); bột ngũ cốc. 

 
Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống); nước (đồ uống); nước uống có ga; đồ uống không 
có cồn; nước ép trái cây. 

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống được chưng cất; đồ uống có cồn chứa hoa 
quả; rượu gạo; rượu khai vị; tinh dầu rượu.  

 
Nhóm 34: Thuốc lá điếu; bật lửa dùng cho người hút thuốc; diêm; đầu tẩu dùng cho đót 
thuốc lá điếu; thuốc lá điếu chứa chất thay thế thuốc lá (không dùng cho mục đích y tế); 
xì gà. 

 
Nhóm 36: Tư vấn về bảo hiểm; dịch vụ ngân hàng; tư vấn tài chính; dịch vụ tín dụng; đại 
lý bất động sản; dịch vụ môi giới chứng khoán.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; truyền hình; 
phát thanh; thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông; kết nối và chuyển hướng viễn thông; 
cho thuê thiết bị viễn thông.  
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Nhóm 39: Vận tải; sắp xếp các chuyến du lịch; cất giữ hàng hóa; dịch vụ cứu hộ, cứu nạn; 
đóng gói hàng hoá; dịch vụ chuyển nhà. 

 
Nhóm 40: Xử lý vải; xử lý kim loại; dịch vụ in; dịch vụ sản xuất năng lượng; dịch vụ xử 
lý rác thải; dịch vụ tráng rửa phim; dịch vụ lắp ráp vật liệu theo đơn đặt hàng (cho người 
khác).  

 

Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ tổ chức và điều khiển hội nghị; tổ chức 
triển lãm cho mục đích văn hoá hoặc giáo dục; tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; dịch vụ 
cung cấp các tiện nghi giải trí; dịch vụ dịch thuật.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; thẩm mỹ viện; dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ trợ 
giúp về thú y; dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh; dịch vụ của nhà tâm lý học; dịch vụ diệt 
động vật có hại trong nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực an ninh; dịch vụ hòa giải; dịch vụ trông giữ trẻ tại 
nhà; dịch vụ tổ chức các buổi lễ tôn giáo; dịch vụ nghiên cứu pháp luật; dịch vụ cho thuê 
quần áo dạ hội; dịch vụ môi giới hôn nhân.  

 
 

(210) 4-2012-24874 (220) 06.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Thiên Thần 
Âm Nhạc   (VN) 
329/10 Nguyễn Tiểu La, phường 08, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Băng đĩa ghi âm, ghi hình (CD, VCD, DVD, băng video). 
 

Nhóm 41: Tổ chức biểu diễn nghệ thuật.  
 
 

(210) 4-2012-24876 (220) 06.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 6.1.2; A5.3.13; A5.3.14; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, trắng xanh, xanh lá cây 

nhạt, xanh lá cây đậm, trắng 
(731) Công ty TNHH Thảo dược Đại 

Thiên Nương   (VN) 
Phòng 509, nhà B1 Tập thể Báo Nhân 
Dân, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm làm từ thảo dược dùng để làm đẹp và chăm sóc da. 
 

Nhóm 05: Dược thảo dùng cho ngành y như: thảo dược ngâm chân chữa bệnh; thảo dược 
tắm dùng để chữa bệnh; thảo dược tắm dùng cho sản phụ; thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2012-24877 (220) 06.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH Thảo dược Đại 
Thiên Nương   (VN) 
Phòng 509, nhà B1 Tập thể Báo Nhân 
Dân, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm làm từ thảo dược dùng để làm đẹp và chăm sóc da.  
 

Nhóm 05: Dược thảo dùng cho ngành y như: thảo dược ngâm chân chữa bệnh; thảo dược 
tắm dùng để chữa bệnh; thảo dược tắm dùng cho sản phụ; thực phẩm chức năng.  

 
 

(210) 4-2012-24878 (220) 06.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
kinh doanh nước Đại Sơn   (VN)
Km39, quốc lộ 18, khu đô thị Đại Sơn, 
phường Cộng Hoà, thị xã Chí Linh, tỉnh 
Hải Dương  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống). 
 
 

(210) 4-2012-24879 (220) 06.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 3.5.7; 21.3.21 
(731) Công ty TNHH BIO Việt Nam (VN)

Lô 57 khu công nghiệp Trà Nóc, phường 
Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần 
Thơ  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất diệt nấm, diệt cỏ và chất diệt động vật có hại.  
 
 

(210) 4-2012-24880 (220) 06.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Năm Phương  (VN)
Số 27B, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc 
Oai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 20: Đệm mút; đệm lò xo, đệm bông ép; đệm cỏ; gối.  
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(210) 4-2012-24882 (220) 06.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2; A26.1.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH CS Hà Nội   (VN) 
Xóm 2 Quỳnh Đô, xã Vĩnh Quỳnh, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: ắc quy. 
 

(210) 4-2012-24883 (220) 06.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2; 5.7.1; 5.3.16 
(591) Đỏ, vàng, trắng, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết kế xây 
dựng thương mại Trung Nam  
(VN) 
94/1049M Dương Quảng Hàm, phường 
6, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), cacao.  
 
 

(210) 4-2012-24884 (220) 06.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.3.1; A26.11.9; 3.7.17; A18.5.3 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết kế xây 
dựng thương mại Trung Nam  
(VN) 
94/1049M Dương Quảng Hàm, phường 
6, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), cacao.  

 
 

(210) 4-2012-24885 (220) 06.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.1.1; A25.7.22 
(591) Đỏ, xanh dương, vàng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
gia sư Đức Trí  (VN) 
70/5 đường Bùi Đình Túy, phường 12, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; xây dựng công trình đường sắt 

và đường bộ; tư vấn xây dựng.  
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Nhóm 41: Giáo dục - đào tạo, dịch vụ dạy kèm (gia sư).  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ khách sạn.  
 
 

(210) 4-2012-24886 (220) 06.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A25.1.10; A11.3.7 
(591) Tím, xanh lá cây, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Dương Phúc Chính  (VN) 
143/30 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn; quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn.  

 
 

(210) 4-2012-24890 (220) 06.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 18.3.21; 1.3.1; 18.3.23 
(591) Xanh, cam, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hương Duyên  (VN)
233 Thống Nhất, thị trấn Phan Rí Cửa, 
huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí cho trẻ em; dịch vụ trò chơi điện tử; dịch vụ vui chơi 

giải trí thể thao như bida, ten-nit (tennis), cầu lông, bóng bàn; dịch vụ giải trí (hát 
karaoke). 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống giải khát; dịch vụ khách sạn; cho thuê nhà nghỉ; 
quán cà phê.  

 
 

(210) 4-2012-24891 (220) 06.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A26.11.12; 26.2.7; 3.7.17 
(591) Trắng, nâu, xám 

(540) 

  

(731) Cty TNHH một thành viên 
thương mại sản xuất Mỹ 
Khang   (VN) 
319/10 Bình Quới, phường 28, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 20: Hàng trang trí nội thất bao gồm: giường, tủ, bàn, ghế, kệ sách, nệm.  
 

Nhóm 24: Chăn, khăn trải giường bằng vải, vỏ gối, vỏ nệm.  
 

Nhóm 35: Mua bán hàng trang trí nội thất như: giường, tủ, bàn, ghế, kệ sách; mua bán 
chăn, vỏ gối, nệm, khăn trải giường; mua bán đèn điện, đèn trang trí. 
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Nhóm 37: Dịch vụ trang trí nội thất; xây dựng dân dụng và công nghiệp; lắp đặt hệ thống 
điện, hệ thống cấp thoát nước, điều hòa không khí.   

 
Nhóm 42: Thiết kế các công trình xây dựng; thiết kế đồ trang trí nội thất.  

 
 

(210) 4-2012-24892 (220) 06.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Cty TNHH một thành viên 
thương mại sản xuất Mỹ 
Khang   (VN) 
319/10 Bình Quới, phường 28, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 20: Hàng trang trí nội thất bao gồm: giường, tủ, bàn, ghế, kệ sách, nệm.   
 

Nhóm 24: Chăn, khăn trải giường bằng vải, vỏ gối, vỏ nệm.   
 

Nhóm 35: Mua bán hàng trang trí nội thất như: giường, tủ, bàn, ghế, kệ sách; mua bán 
chăn, vỏ gối, nệm, khăn trải giường; mua bán đèn điện, đèn trang trí.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ trang trí nội thất; xây dựng dân dụng và công nghiệp; lắp đặt hệ thống 
điện, hệ thống cấp thoát nước, điều hòa không khí.    

 

Nhóm 42: Thiết kế các công trình xây dựng; thiết kế đồ trang trí nội thất.  
 
 

(210) 4-2012-24893 (220) 06.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A26.11.12; 7.11.10 
(591) Xanh lam, trắng 
(731) LEE JIN SUNG   (KR) 

Kyunggi do, Ko Yang City, Duk yang 
gu, To dang dong, Hyundai Hometown 
105 - 401, KOREA  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 

(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ kê khai hải quan.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ giao nhận bằng đường không, đường biển, đường bộ.  
 
 

(210) 4-2012-24894 (220) 06.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 6.1.2; A26.4.24 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển tầm nhìn Châu Âu  (VN) 
F5, tổ 15, phường Thịnh Quang, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 11: Bếp gas; bếp từ; bếp hồng ngoại; nồi cơm điện; nồi áp suất điện; bình siêu tốc.  
 
 

(210) 4-2012-24895 (220) 06.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 6.1.2; 26.1.1; 6.1.3 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển tầm nhìn Châu Âu   (VN) 
F5, tổ 15, phường Thịnh Quang, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp gas; bếp từ; bếp hồng ngoại; nồi cơm điện; nồi áp suất điện; bình siêu tốc.  

 
 

(210) 4-2012-24896 (220) 06.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển tầm nhìn Châu Âu  (VN) 
F5, tổ 15, phường Thịnh Quang, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 21: Nồi, chảo (không dùng điện). 

 
 

(210) 4-2012-24897 (220) 06.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển tầm nhìn Châu Âu   (VN) 
F5, tổ 15, phường Thịnh Quang, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 07: Máy xay sinh tố.  

 
 

(210) 4-2012-24898 (220) 06.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.15.1; 26.1.1; A26.11.12 
(591) Đỏ, đen, xanh lam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
công nghệ quốc tế INTET   (VN)
82 Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa và thú y, chân, tay giả, mắt và 

răng giả; dụng cụ chỉnh hình; vật liệu khâu vết thương. 
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(210) 4-2012-24899 (220) 06.11.2012 
 (441) 25.01.2013 

(531) A1.5.3; 4.3.5; 26.4.2 
(591) Đỏ, đỏ sậm, vàng, xanh dương, trắng 
(731) Hộ kinh doanh Minh Thành   (VN)

21/11 Bình Tây, phường 1, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh men; bánh gai; bánh ngọt.  
 
 

(210) 4-2012-24900 (220) 06.11.2012 
 (441) 25.01.2013 

(531) 4.5.2; 4.5.3; A1.1.10 (540) 

  

(731) Trung tâm nghiên cứu ứng dụng 
phát triển Tư Duy Toán Học  (VN)
Số 15N3, tập thể Binh Đoàn 12, tổ 57 
Vĩnh Hồ, phường Thịnh Quang, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị giảng dạy (sử dụng trong lớp học).  
 

Nhóm 16: Sách; ấn phẩm (dạng giấy) xuất bản định kỳ; dụng cụ học tập và giáo cụ học 
đường, cụ thể là: bảng chữ cái, hộp đựng bút, bảng tính số học, bàn tính.  

 
 

(210) 4-2012-24901 (220) 06.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.2; 26.4.4; 26.15.15 
(591) Đỏ, đen, xám 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân điện tử 
Nga Khanh   (VN) 
Số 7 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Hà 
Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: ti vi, tủ lạnh, máy giặt, đầu đĩa, âm ly.  
 
 

(210) 4-2012-24902 (220) 06.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.3.4; 1.15.23; 18.3.21 
(591) Trắng, hồng, nâu, đen 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ in 

Thông ấn   (VN) 
Số 8 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in ấn. 
 
 

(210) 4-2012-24903 (220) 06.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A26.11.13; 26.4.4; A26.11.9 
(591) Trắng, đỏ, xanh nước biển 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ lò hơi WATT   (VN) 
242 Tên Lửa, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 04: Trấu nén viên (nhiên liệu).  
 

Nhóm 11: Lò hơi. 
 
 

(210) 4-2012-24904 (220) 06.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 4.3.3; 2.1.5; 2.1.25 
(591) Vàng, đỏ đậm 
(731) DIAGEO BRANDS B.V.   (NL) 

Molenwerf 10-12, 1014BG Amsterdam, 
The Netherlands  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu uýt ki; đồ uống trên cơ sở rượu uýt ki.  
 
 

(210) 4-2012-24906 (220) 06.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Me Di Sun   (VN) 
Số 521, ấp An Lợi, xã Hòa Lợi, huyện 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-24907 (220) 06.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Me Di Sun  (VN) 
Số 521, ấp An Lợi, xã Hòa Lợi, huyện 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-24908 (220) 06.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Me Di Sun  (VN) 
Số 521, ấp An Lợi, xã Hòa Lợi, huyện 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng trong y tế. 
 
 

(210) 4-2012-24909 (220) 06.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Me Di Sun  (VN) 
Số 521, ấp An Lợi, xã Hòa Lợi, huyện 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng trong y tế. 
 
 

(210) 4-2012-24910 (220) 06.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Me Di Sun  (VN) 
Số 521, ấp An Lợi, xã Hòa Lợi, huyện 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng trong y tế. 
 
 

(210) 4-2012-24911 (220) 06.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Me Di Sun  (VN) 
Số 521, ấp An Lợi, xã Hòa Lợi, huyện 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng trong y tế. 
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(210) 4-2012-24912 (220) 06.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Me Di Sun  (VN) 
Số 521, ấp An Lợi, xã Hòa Lợi, huyện 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng trong y tế. 

 
 

(210) 4-2012-24913 (220) 06.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất dịch 
vụ thương mại Nguyệt Thắng  
(VN) 
Xóm Soi, xã Đông Cao, huyện Phổ Yên, 
tỉnh Thái Nguyên  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-24914 (220) 06.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất dịch 
vụ thương mại Nguyệt Thắng  
(VN) 
Xóm Soi, xã Đông Cao, huyện Phổ Yên, 
tỉnh Thái Nguyên   

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-24915 (220) 06.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 3.7.4; A3.7.24; 1.15.5 (540) 

  

(731) Vương Thùy Hương  (VN) 
Số 51A, phố Nguyễn Viết Xuân, phường 
Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; váy; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 

Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) sản phẩm quần áo, váy, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
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(210) 4-2012-24916 (220) 06.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 4.5.1; 25.1.6 (540) 

  

(731) Vương Thùy Hương   (VN) 
Số 51A, phố Nguyễn Viết Xuân, phường 
Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  

 
 

(210) 4-2012-24917 (220) 06.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A26.11.12 
(591) Xanh, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất nhựa 
và cơ khí Trường Sơn  (VN) 
Số 69/48 Tôn Đức Thắng, phường Trần 
Nguyên Hãn, quận Lê Chân, thành phố 
Hải Phòng  

 

(511)   Nhóm 25: áo mưa. 
 
 

(210) 4-2012-24918 (220) 06.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Sao Kim Vương   (VN) 
39/4/44 Huỳnh Văn Bánh, phường 17, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; kem (mỹ phẩm) bôi da; sữa tắm; nước hoa; dầu gội 

đầu; kem và bột tắm trắng (mỹ phẩm).  
 
 

(210) 4-2012-24919 (220) 06.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại Tân Sơn Nhì  (VN) 
42/61 Nguyễn Minh Hoàng, phường 12, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng trắng da (mỹ phẩm); sữa rửa mặt; kem bôi mặt (mỹ phẩm); kem 

bột tắm trắng da (mỹ phẩm); sữa tắm (mỹ phẩm); kem hấp dầu tóc. 
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(210) 4-2012-24923 (220) 06.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

sản xuất và xây dựng Trọng 
Anh  (VN) 
Xóm 1, xóm Nội, Thanh Liệt, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH BABYLON (BABYLON 

COMPANY LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán thiết bị gia dụng: bếp ga, máy hút mùi, bếp từ, bếp hồng ngoại, máy 

sấy bát, máy rửa bát, lò nướng, lò vi sóng, chậu rửa bát bằng inốc, vòi rửa, vòi hoa sen, 
phụ kiện gương. 

 
 

(210) 4-2012-24924 (220) 06.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 1.15.5; 26.4.2 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 
(731) Công ty Sông Vân  (VN) 

Xóm 5, xã Đông Mỹ, thành phố Thái 
Bình, tỉnh Thái Bình  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Đại lý, mua bán xăng dầu; mua bán chất bôi trơn và làm sạch động cơ. 
 

Nhóm 39: Vận chuyển xăng dầu bằng xe tải.  
 
 

(210) 4-2012-24925 (220) 06.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 3.7.17 
(591) Đỏ đậm, xanh dương đậm 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

tổng hợp Việt Hà  (VN) 
Cụm công nghiệp Phong Phú, xã Phú 
Xuân, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái 
Bình  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 35: Bán lẻ xăng, dầu, mỡ, nhớt, gas, dầu nhờn; bán buôn khí đốt.  
 

Nhóm 39: Vận chuyển xăng dầu bằng ô tô chuyên dụng.  
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(210) 4-2012-24926 (220) 06.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) LOTTE CO.,LTD.  (JP) 
20-1, Nishi-Shinjuku 3-chome, Shinjuku-
ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh quy có chứa sôcôla; sôcôla; bánh quy; bánh quy (bánh dẹt nhỏ); bánh ngọt.  
 
 

(210) 4-2012-24928 (220) 06.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 1.17.11; 26.1.2; A1.5.3 
(591) Đỏ, xanh nước biển, trắng, xanh dương 

đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại xây 
dựng Mỹ Lộc  (VN) 
35A Nguyễn Văn Bứa, ấp 6, xã Xuân 
Thới Thượng, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Dây thép mạ, lưới thép mạ, dây thép gai.  
 
 

(210) 4-2012-24930 (220) 06.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A26.11.12 
(591) Đen, đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

kỹ thuật An Nguyên   (VN) 
201 Nguyễn Thiện Thuật, phường 1, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: điện thoại di động, linh kiện điện thoại di động, đồ điện tử như: máy 
tính, máy ảnh, ti vi, loa, đầu đĩa. 

 
 

(210) 4-2012-24931 (220) 06.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Nguyễn Văn Mãnh   (VN) 
Khóm 4, phường An Thạnh, thị xã Hồng 
Ngự, tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê; ca cao.  
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(210) 4-2012-24932 (220) 06.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH Bình Việt Đức  (VN)
62/36 Trương Công Định, phường 14, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-24933 (220) 06.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(591) Da cam, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dạy nghề Hoài Thương   (VN) 
93/1C Cách Mạng Tháng Tám, phường 
An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần 
Thơ  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ đào tạo nghề.  
 
 

(210) 4-2012-24934 (220) 06.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 18.3.2; 18.3.21 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây, xanh tím than, 

xanh nước biển 
(731) Công ty cổ phần hội nghề cá 

thành phố Rạch Giá Kiên 
Giang  (VN) 
Số 1081B Lâm Quang Ky, phường An 
Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 
Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ gia công cơ khí, cụ thể là: gò, hàn, tiện.  
 
 

(210) 4-2012-24935 (220) 06.11.2012 
 (441) 25.01.2013 

(531) A11.3.7 (540) 

  

(731) Vương Thùy Hương  (VN) 
Số 51A, phố Nguyễn Viết Xuân, phường 
Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 30: Cháo; chè (trà); bột sắn.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  
 
 

(210) 4-2012-24936 (220) 06.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.1.6; A5.1.16; 5.3.20; A25.1.10; 3.9.1(540) 

  

(731) Vương Thùy Hương  (VN) 
Số 51A, phố Nguyễn Viết Xuân, phường 
Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Cá tầm (đã qua chế biến). 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ uống (do nhà hàng thực hiện). 
 
 

(210) 4-2012-24937 (220) 06.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.9 
(591) Đen, xám, vàng 
(731) Công ty TNHH Phong Cách 

Gôn  (VN) 
Số 30 Nguyễn Trường Té, phường Trúc 
Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch cụ xuất nhập khẩu hàng hóa; mua bán các loại hàng hóa như dụng cụ, 

thiết bị thể dục thể thao, gậy chơi gôn, bóng gôn, găng tay đánh gôn, túi đựng dụng cụ 
đánh gôn, quần áo, giày dép, vali, cặp, túi, hàng gốm, sứ, thuỷ tinh, đồ uống có cồn và 
không có cồn; kinh doanh dịch vụ nhượng quyền thương mại; nghiên cứu thị trường; đại 
lý thông tin thương mại; dịch vụ quảng cáo. 

 
 

(210) 4-2012-24938 (220) 06.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 1.5.1; 26.1.2; 1.13.1 
(591) Cam, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ bưu 
chính viễn thông Sài Gòn  (VN)
199 Điện Biên Phủ, phường 15, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông. 
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(210) 4-2012-24939 (220) 06.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(591) Đỏ 
(731) Hộ kinh doanh Bánh Cẩm 

Hưng  (VN) 
119/47D 20/13 Tân Hòa Đông, phường 
14, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt các loại.  

 
 

(210) 4-2012-24943 (220) 06.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Tâm 
Nhất  (VN) 
40/24 Nguyễn Giản Thanh, phường 15, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng trong y tế; thuốc đông 

dược. 
 

Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm dùng trong y tế, thực phẩm chức năng dùng trong y tế, 
thuốc đông dược, mỹ phẩm như kem dưỡng da, son môi, nước hoa. 

 
 

(210) 4-2012-24944 (220) 06.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Tâm 
Nhất   (VN) 
40/24 Nguyễn Giản Thanh, phường 15, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng trong y tế; thuốc đông 

dược.  
 

Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm dùng trong y tế, thực phẩm chức năng dùng trong y tế, 
thuốc đông dược, hàng may mặc như: quần áo, mũ nón, hàng kim khí điện máy: tủ lạnh, 
máy giặt, ti vi, hàng công nghệ thông tin như: máy tính, máy điện thoại, mỹ phẩm như: 
kem dưỡng da, son môi, nước hoa. 
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(210) 4-2012-24945 (220) 06.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại dịch vụ Thế Giới 
Việt  (VN) 
Số 1 đường số 8, khu dân cư Trung Sơn, 
ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Hạt nêm (gia vị).  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: hạt nêm (gia vị).  
 
 

(210) 4-2012-24946 (220) 06.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) INTERNATIONAL 
PHARMACEUTICAL DISTRIBUTION 
CO.,LTD. (DBA AMPHARCO USA)  
(US) 
Suite C, 331 North Vineland Ave., City 
of Industry, CA 91746, USA  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2012-24947 (220) 06.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 18.5.1; A18.5.3; 26.1.1; 3.7.17 
(591) Xanh dương đậm, xanh da trời, trắng 

(540) 

  

(731) Tổng công ty trực thăng 
Việt Nam - công ty TNHH   (VN) 
Số 172, đường Trường Chinh, phường 
Khương Thượng, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy móc, thiết bị, vật tư, phụ tùng trong lĩnh vực hàng không, máy 
bay, thiết bị bay, thiết bị và động cơ, dụng cụ hàng không.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ bảo trì; bảo dưỡng máy bay, các loại phụ tùng, khí tài trực thăng.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách và hàng hóa bằng đường hàng không; dịch vụ cứu hộ.  

 
Nhóm 42: Thiết kế cơ khí, thiết kế máy bay; tư vấn chuyển giao công nghệ.  
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(210) 4-2012-24948 (220) 06.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) TRISTAR PRODUCTS, INC.   (US) 
492 Route 46 East, Fairfield, New Jersey 
07004, USA  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 25: áo lót nịt ngực hoặc nâng ngực của phụ nữ; quần áo lót của phụ nữ; quần áo 
mặc bên trong.  

 
 

(210) 4-2012-24950 (220) 06.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Hoàng Phú Sơn  (VN) 
Số 2/23 đường TTN10, phường Tân Thới 
Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Bình đun nước nóng hoạt động bằng năng lượng mặt trời; máy nước nóng sử 
dụng điện; máy lọc nước; chậu rửa inox; vòi nước; đèn chiếu sáng điện; bếp sử dụng điện 
(bếp từ, bếp hồng ngoại); quạt điện.  

 

Nhóm 35: Mua bán: máy nước nóng hoạt động bằng năng lượng mặt trời, máy nước nóng 
sử dụng điện, máy lọc nước, chậu rửa inox, vòi nước, bình chứa nước inox, đèn chiếu 
sáng, bếp sử dụng điện (bếp từ, bếp hồng ngoại ), máy hút khử mùi, quạt điện. 

 
 

(210) 4-2012-24951 (220) 06.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dược phẩm An Bình   (VN) 
Số 4, ngách 21, ngõ 4, phố Phương Mai, 
phường Phương Mai, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2012-24953 (220) 06.11.2012 
 (441) 25.01.2013 

(531) 3.7.1; 26.1.1; 3.7.16 
(591) Đỏ, vàng đậm, vàng nhạt, trắng, nâu, đen

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân 
Antruco  (VN) 
154 đường TX14, khu phố 6, phường Thạnh 
Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 12: Săm, lốp xe đạp; Săm, lốp xe máy;Săm, lốp ô tô.  
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(210) 4-2012-24954 (220) 06.11.2012 
 (441) 25.01.2013 

(531) A11.3.4; 2.1.15; 2.1.25; 2.1.11 
(591) Đen, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần cà phê Núi 
Min  (VN) 
49 Trần Hưng Đạo, khu phố 1, phường 
Hiệp Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán giải khát.  
 
 

(210) 4-2012-24955 (220) 06.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.13.1 
(731) CEMENTHAI PROPERTY (2001) 

PUBLIC COMPANY LIMITED  (TH) 
1 Siam Cement Road, Bangsue Sub-district, 
Bangsue District, Bangkok, Thailand  

(540) 

   
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 12: Xe cộ, phương tiện giao thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước.  
 
 

(210) 4-2012-24956 (220) 06.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.5.1 
(731) CEMENTHAI PROPERTY (2001) 

PUBLIC COMPANY LIMITED    (TH) 
1 Siam Cement Road, Bangsue Sub-district, 
Bangsue District, Bangkok, Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 12: Xe cộ, phương tiện giao thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước.  
 
 

(210) 4-2012-24957 (220) 06.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.5.1 
(731) CEMENTHAI PROPERTY (2001) 

PUBLIC COMPANY LIMITED   (TH) 
1 Siam Cement Road, Bangsue Sub-district, 
Bangsue District, Bangkok, Thailand   

(540) 

   
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 12: Xe cộ, phương tiện giao thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước.  
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(210) 4-2012-24958 (220) 06.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.13.1 
(731) CEMENTHAI PROPERTY (2001) 

PUBLIC COMPANY LIMITED   (TH) 
1 Siam Cement Road, Bangsue Sub-district, 
Bangsue District, Bangkok, Thailand   

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe cộ, phương tiện giao thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước.  
 
 

(210) 4-2012-24959 (220) 06.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.5.1 
(731) CEMENTHAI PROPERTY (2001) 

PUBLIC COMPANY LIMITED   (TH) 
1 Siam Cement Road, Bangsue Sub-district, 
Bangsue District, Bangkok, Thailand   

(540) 

   
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 12: Xe cộ, phương tiện giao thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước.  
 
 

(210) 4-2012-24960 (220) 06.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.5.1 
(731) CEMENTHAI PROPERTY (2001) 

PUBLIC COMPANY LIMITED   (TH) 
1 Siam Cement Road, Bangsue Sub-district, 
Bangsue District, Bangkok, Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 12: Xe cộ, phương tiện giao thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước.  
 
 

(210) 4-2012-24964 (220) 06.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 24.15.2; A24.15.7 
(591) Xanh lá cây, xanh ngọc 
(731) LIU FEI YUE   (CN) 

No.98, Dajing hamlet, Xianchaqiao 
Town, Shaodong, Hunan Province, China

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 16: Kẹp hồ sơ, kẹp giấy, ghim dập cho văn phòng.  
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(210) 4-2012-24966 (220) 06.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 18.5.1; A5.1.7; 1.5.1; 24.15.1; A5.1.12 
(591) Vàng, trắng, đỏ, đỏ đậm 
(731) Công ty TNHH thương mại du 

lịch Kỳ Nghỉ Quốc Tế  (VN) 
624 Nguyễn Trãi, phường 08, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

BELCOLAW (BELCOLAW IP CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ vận tải; du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; dịch vụ vận 
chuyển hàng hóa và hành khách; đại lý bán vé máy bay; tổ chức, điều hành các chuyến du 
lịch.  

 
 

(210) 4-2012-24967 (220) 06.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Liên 
Hợp  (VN) 
480C Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

BELCOLAW (BELCOLAW IP CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-24968 (220) 06.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Liên 
Hợp   (VN) 
480C Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
BELCOLAW (BELCOLAW IP CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-24969 (220) 06.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Liên 
Hợp   (VN) 
480C Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

BELCOLAW (BELCOLAW IP CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2012-24970 (220) 06.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) MAHARISHI VEDIC UNIVERSITY 

LIMITED   (MT) 
54 Triq Marsamxett VLT 1853 Valletta, 
Malta  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ đào tạo; dịch vụ trường học; dịch vụ đào tạo tư duy; 

tổ chức các hội thảo và hội nghị chuyên đề về nhận thức cá nhân; dịch vụ khóa đào tạo về 
phát triển cá nhân; dịch vụ giảng dạy về thực hành tư duy.  

 
 

(210) 4-2012-24971 (220) 06.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.2; A26.4.24 
(731) ZI YI ELECTRICAL ENGINEERING 

CO.,LTD.   (TW) 
1f., no.31, Da tong 5th street, wuri 
district, Taichung city, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm; máy lọc ép; bộ lọc [bộ phận của máy móc hoặc động cơ]; máy ly 

tâm; máy cơ điện dùng cho công nghiệp hoá chất; van [bộ phận của máy]; máy nén [máy 
móc]; máy lọc.  

 
 

(210) 4-2012-24972 (220) 06.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần ZOTA  (VN) 
Số 88, ngõ 203 đường Hoàng Quốc việt, 
phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 
danh (VIFALAW) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ thu hộ các thanh khoản on-line qua internet như: vé máy bay, các tour 

du lịch, các khoản mua bán trực tuyến qua mạng máy tính toàn cầu giữa nhà cung cấp và 
người mua; dịch vụ thanh toán trực tuyến qua mạng internet; dịch vụ thanh toán trực 
tuyến qua mạng điện thoại di động; dịch vụ thanh toán trực tuyến qua mạng điện thoại cố 
định; dịch vụ ngân hàng và dịch vụ tài chính trực tuyến; dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ xử 
lý và gửi các hóa đơn thanh toán; dịch vụ chuyển tiền bằng các phương tiện điện tử cho 
người khác. 
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(210) 4-2012-24973 (220) 06.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 24.15.2; 2.9.24 
(731) MUNDIPHARMA AG  (CH) 

St. Alban-Rheinweg 74, CH-4020 Basel, 
Switzerland 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và dược chất, chế phẩm và chất dùng cho thú y; chế phẩm dược 
dùng để điều trị các bệnh và rối loạn về đường hô hấp, và điều trị bệnh hen suyễn; chất 
dẫn (chất mang) dùng cho chế phẩm dược; chất chuyển thuốc chứa hợp chất tạo điều kiện 
thuận lợi cho việc chuyển dược phẩm để điều trị các bệnh và rối loạn về đường hô hấp, và 
điều trị bệnh hen suyễn. 

 

Nhóm 10: ống hít (dụng cụ làm bốc hơi thuốc trong một bình xịt nhỏ để hít) và bộ phận 
và chi tiết của ống hít. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực y tế, phẫu thuật, thú y, khoa 
học và công nghiệp; dịch vụ phát triển, thiết kế sản phẩm và ứng dụng khoa học vào thiết 
kế sản phẩm (engineering); thiết kế các sản phẩm y tế được làm theo yêu cầu và đặc 
tả/thông số của người khác. 

 
 

(210) 4-2012-24974 (220) 06.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) L'OREAL, SociÐtÐ Anonyme  (FR)
14 Rue Royale, 75008 PARIS - France  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa, nước hoa có nồng độ vừa (eau de toilette); chất gien dạng lỏng đặc 
quánh (gel), muối để tắm và tắm vòi hoa sen không dùng cho mục đích y tế; xà phòng 
thơm, chất khử mùi dùng cho cơ thể; mỹ phẩm cụ thể là kem, sữa, nước thơm, chất gien 
dạng lỏng đặc quánh (gel) và phấn dùng cho mặt, cơ thể và tay; chế phẩm bảo vệ da khỏi 
nắng (sản phẩm mỹ phẩm); chế phẩm trang điểm; dầu gội đầu; chất gien dạng lỏng đặc 
quánh (gel), nước xịt, keo bọt và dầu thơm để tạo kiểu tóc và chăm sóc tóc; keo xịt tóc; 
chế phẩm tạo màu cho tóc và tẩy màu cho tóc; chế phẩm tạo nếp tóc lượn sóng và làm 
xoăn tóc lâu dài; tinh dầu dùng cho cá nhân. 

 
 

(210) 4-2012-24977 (220) 06.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty Cổ phần Tập đoàn 
Nhựa Đông á  (VN) 
Khu công nghiệp Ngọc Hồi, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 06: Tấm nhôm nhựa phức hợp (thành phần chủ yếu là nhôm) dùng trong xây dựng, 
trang trí nội ngoại thất; tấm nhôm nhựa phức hợp (thành phần chủ yếu là nhôm) dùng 
trong quảng cáo; tấm nhôm nhựa phức hợp (thành phần chủ yếu là nhôm) dùng làm trần; 
tấm nhôm nhựa phức hợp (thành phần chủ yếu là nhôm) dùng ốp vỏ, thân các loại xe ô tô, 
tàu thủy, tàu hỏa; thanh nhôm định hình; cửa nhôm. 

 

Nhóm 19: Thanh nhựa dùng trong xây dựng và trang trí nội, ngoại thất; thanh nhựa dùng 
cho cửa nhựa; thanh nhựa dùng làm trần nhà; thanh, tấm nhựa dùng trong quảng cáo; cửa 
nhựa; vách kính dùng trong xây dựng. 

 
 

(210) 4-2012-24978 (220) 06.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty Cổ phần Tập đoàn 
Nhựa Đông á   (VN) 
Khu công nghiệp Ngọc Hồi, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 06: Tấm nhôm nhựa phức hợp (thành phần chủ yếu là nhôm) dùng trong xây dựng, 
trang trí nội ngoại thất; tấm nhôm nhựa phức hợp (thành phần chủ yếu là nhôm) dùng 
trong quảng cáo; tấm nhôm nhựa phức hợp (thành phần chủ yếu là nhôm) dùng làm trần; 
tấm nhôm nhựa phức hợp (thành phần chủ yếu là nhôm) dùng ốp vỏ, thân các loại xe ô tô, 
tàu thủy, tàu hỏa; thanh nhôm định hình; cửa nhôm. 

 

Nhóm 19: Thanh nhựa dùng trong xây dựng và trang trí nội, ngoại thất; thanh nhựa dùng 
cho cửa nhựa; thanh nhựa dùng làm trần nhà; thanh, tấm nhựa dùng trong quảng cáo; cửa 
nhựa; vách kính dùng trong xây dựng. 

 
 

(210) 4-2012-24979 (220) 06.11.2012 
 (441) 25.01.2013 

(531) A11.3.7; 2.1.11; A2.1.23 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Lê Hoàng Phương   (VN) 
P203, TT 205, tổ 28, Trung Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống, quán ăn tự phục vụ.  
 
 

(210) 4-2012-24980 (220) 06.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 
dùng Ma San  (VN) 
Tầng 12, tòa nhà Kumho Asiana Plaza 
Saigon, số 39 Lê Duẩn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
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(511)   Nhóm 30: Trà xanh; trà thảo mộc (không dùng cho mục đích y tế); đồ uống dựa trên cơ sở 
chè (trà).  

 
 

(210) 4-2012-24981 (220) 07.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1; 14.7.1; A14.7.15 
(591) Đỏ, trắrg 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng 
trang trí nội thất Thành Đô  
(VN) 
16 Bình Lợi, phường 13, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng. 
 
 

(210) 4-2012-24982 (220) 07.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vifotex Việt 
Nam   (VN) 
Số 45, ngõ 371, đường La Thành, 
phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Dầu thực vật và mỡ ăn.  
 
 

(210) 4-2012-24983 (220) 07.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

 

(731) Phạm Mạnh Sơn  (VN) 
Số 63 ngách 19 ngõ 219, phố Định Công 
Thượng, tổ 3B, phường Định Công, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn, mực in.  
 
 

(210) 4-2012-24984 (220) 07.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) ROHTO PHARMACEUTICAL CO., 
LTD.   (JP) 
8-1, Tatsumi-1-chome, Ikuno-ku, Osaka 
544-8666, Japan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm để tẩy trắng và chế phẩm dùng 
để giặt; chế phẩm làm sạch; chế phẩm để đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn; xà phòng; 
nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc (mỹ phẩm), kem đánh răng.  
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Nhóm 05: Thuốc dùng để điều trị bỏng; dược phẩm và chế phẩm thú y; chế phẩm vệ sinh 
dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm cho em bé; 
cao dán (dùng cho mục đích y tế); vật liệu dùng để băng bó (dùng trong y tế); vật liệu để 
hàn răng và sáp nha khoa; chất tẩy uế; chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm; thuốc diệt 
cá. 

 
 

(210) 4-2012-24985 (220) 07.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) ROHTO PHARMACEUTICAL CO., 
LTD.   (JP) 
8-1, Tatsumi-1-chome, Ikuno-ku, Osaka 
544-8666, Japan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm để tẩy trắng và chế phẩm dùng 
để giặt, chế phẩm làm sạch; chế phẩm để đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn; xà phòng; 
nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc (mỹ phẩm); kem đánh răng. 

 

Nhóm 05: Thuốc dùng để điều trị bỏng; dược phẩm và chế phẩm thú y; chế phẩm vệ sinh 
dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm cho em bé; 
cao dán (dùng cho mục đích y tế); vật liệu dùng để băng bó (dùng trong y tế); vật liệu để 
hàn răng và sáp nha khoa; chất tẩy uế; chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm; thuốc diệt 
cá.  

 
 

(210) 4-2012-24986 (220) 07.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH xây dựng 
thương mại Toàn Tiến  (VN) 
Số 6, ngõ 444 Thụy Khuê, phường Bưởi, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 
 

(511)   Nhóm 36: Bất động sản; môi giới bất động sản; mua và bán bất động sản; quản lý bất 
động sản; cho thuê bất động sản, văn phòng, cửa hàng; đầu tư trong lĩnh vực bất động sản. 

 
 

(210) 4-2012-24988 (220) 07.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 2.9.1 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH RINGIER Việt 

Nam  (VN) 
Số 111B, đường Lý Chính Thắng, phường 
7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 

(511)   Nhóm 16: Tạp chí; báo; sách.  
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Nhóm 41: Xuất bản tạp chí, sách, báo; xuất bản tạp chí và báo điện tử trực tuyến; thông 
tin về lĩnh vực giải trí. 

 
 

(210) 4-2012-24989 (220) 07.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.2; 26.1.2; 15.9.1; A15.9.25 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

kinh doanh ổn áp, biến áp 
SANDA Vinh Mạnh   (VN) 
Thôn Trát Cầu, xã Tiền Phong, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Bạch Minh (VPLS 
BACH MINH) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy biến áp (điện); ổn áp điện; máy biến thế.  

 
 

(210) 4-2012-24990 (220) 07.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.2; 26.2.7; A26.11.12 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

kinh doanh ổn áp, biến áp 
SANDA Vinh Mạnh   (VN) 
Thôn Trát Cầu, xã Tiền Phong, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Bạch Minh (VPLS 
BACH MINH) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy biến áp (điện); ổn áp điện; máy biến thế.  

 
 

(210) 4-2012-24991 (220) 07.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 15.7.1; 18.1.21; 26.13.25 
(591) Vàng, đen, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ vận tải Toàn Liêm  
(VN) 
47/7 đường Đông Hưng Thuận 44, 
phường Tân Hưng Thuận, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ chuyên chở hàng hóa; dịch vụ vận tải bằng ô tô; dịch 

vụ vận tải; dịch vụ vận chuyển đồ đạc; dịch vụ dỡ hàng.  
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(210) 4-2012-24992 (220) 07.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2; A26.11.12 
(591) Vàng, xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Composite 
Nguyên Dũng  (VN) 
79/15 đường 27, khu phố 3, phường An 
Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 17: Nhựa tổng hợp (bán thành phẩm); nhựa kết (gutapeca); nhựa balata; nhựa 

acrylic (bán thành phẩm).  
 
 

(210) 4-2012-24993 (220) 07.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đắc Yến   (VN) 
52/1 đường TX 21, phường Thạnh Xuân, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán xe ô tô và phụ tùng ô tô, cụ thể là: giảm xóc cho ô tô, động cơ cho 
phương tiện giao thông trên bộ, còi cho xe cộ, khung gầm xe cộ.  

 
 

(210) 4-2012-24994 (220) 07.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1; A26.4.24; 14.5.23; 14.5.21 
(591) Đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV cơ khí xây 
dựng Nguyên Tấn  (VN) 
110 Trường Sa, phường 15, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Két an toàn bằng sắt. 
 
 

(210) 4-2012-24995 (220) 07.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ quảng cáo An Hưng  
(VN) 
211 Ngô Tất Tố, phường 22, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán khay đựng hồ sơ, ghim kẹp hồ sơ, hộp cắm bút. 
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(210) 4-2012-24996 (220) 07.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ quảng cáo An Hưng  
(VN) 
211 Ngô Tất Tố, phường 22, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán giấy, giấy dùng cho văn phòng khay đựng hồ sơ, ghim kẹp hồ sơ.  

 
 

(210) 4-2012-24997 (220) 07.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.5.1; 24.1.1; 25.1.25 (540) 

  

(731) Hợp tác xã An Bình  (VN) 
93A phố Đội Cấn, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; quán cà phê  

 
 

(210) 4-2012-25001 (220) 07.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  (540) 

  

(731) Đặng Hồng Vinh  (VN) 
Thôn Đại Lộ, xã Ninh Sở, huyện Thường 
Tín, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh, bồn (chậu) rửa, bệ xí vệ sinh (bệt), vòi hoa sen (sen), vòi rửa 

các loại (thiết bị vệ sinh). 
 
 

(210) 4-2012-25003 (220) 07.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 2.9.1 
(591) Đen, hồng, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Hoà Hiệp  (VN) 
K324B/24 khu phố Nội Hóa 1, phường 
Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo vải; quần áo lót (đồ lót); quần áo (đồ ngủ).  
 

Nhóm 35: Mua bán các mặt hàng may mặc các loại, cụ thể: quần áo vải, đồ lót, khăn 
quàng cổ, túi vải, mũ vải, giày, dép. 
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(210) 4-2012-25004 (220) 07.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 2.9.1 
(591) Đen, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoà Hiệp   (VN) 
K324B/24 khu phố Nội Hóa 1, phường 
Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo vải; quần áo lót (đồ lót); quần áo (đồ ngủ).  
 
 

(210) 4-2012-25005 (220) 07.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1; 24.15.1; A24.15.13 
(591) Đen, trắng, xanh tím, xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng và môi trường O2   (VN) 
Số 55, lô 2 Quán Nam, phường Kênh 
Dương, quận Lê Chân, thành phố Hải 
Phòng 

 

(511)   Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc, dịch vụ nghiên cứu về lĩnh vực bảo vệ môi trường, dịch vụ vẽ 
bản đồ, dịch vụ vẽ đồ họa, trắc địa địa chất, dịch vụ tư vấn về lĩnh vực tiết kiệm năng 
lượng. 

 
 

(210) 4-2012-25006 (220) 07.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 2.9.1 
(591) Đen, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoà Hiệp  (VN) 
K324B/24 khu phố Nội Hóa 1, phường 
Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo vải; quần áo lót (đồ lót); quần áo (đồ ngủ).  
 
 

(210) 4-2012-25008 (220) 07.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1; 25.1.25 
(591) Đen, vàng đồng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thiên nhiên 
Tinh khiết   (VN) 
112 Nguyễn Thanh Tuyền, phường 2, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Gạo; sản phẩm bột xay; bột dùng làm thực phẩm. 
 

Nhóm 33: Rượu gạo; rượu brandi (rượu mạnh). 
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(210) 4-2012-25009 (220) 07.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh nước biển, vàng chanh, vàng da 

cam, da cam 
(731) Công ty TNHH thương mại & 

dịch vụ Duy Khoa  (VN) 
Đội 2, xã Tiền Phong, huyện Thường 
Tín, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn SPVN (SPVN 
Co.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Gối; gối ôm; gối ống; đệm mút; đệm lò xo; đệm bông.  
 

Nhóm 24: Chăn; ga trải giường; vỏ gối; vỏ chăn; vỏ đệm; rèm cửa (bằng sợi dệt hoặc bằng 
chất dẻo).  

 
 

(210) 4-2012-25010 (220) 07.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1; A26.1.24; 26.11.3 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần may Sài 
Đồng  (VN) 
Lô D8 KCN Hà Nội, Đài Tư 386 Nguyễn 
Văn Linh, phường Sài Đồng, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn, đồ đội đầu, đồ đi chân, khăn quàng, khăn choàng.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo quần áo may sẵn, đồ đội đầu, đồ đi chân, 
khăn quàng, khăn choàng (trang phục).  

 
 

(210) 4-2012-25011 (220) 07.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
đầu tư Xuân Anh  (VN) 
Số 35, phố Cự Lộc, phường Thượng 
Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Máy nướng bánh mỳ; chảo rán dùng điện; tủ bày hàng đông lạnh; máy sấy tóc; 
thiết bị điện để làm sữa chua; lò sưởi (dùng trong nhà); chụp hút khói dùng cho nhà bếp; 
bình đun nước nóng; tủ ướp lạnh; ấm đun nước dùng điện; lò vi sóng (thiết bị nấu nướng); 
bình pha cà phê dùng điện; lò nướng.  

 
Nhóm 21: Nồi áp suất không dùng điện; thùng rác; dụng cụ lau chùi bằng tay; nồi nấu 
không dùng điện; chảo rán không dùng điện; ấm đun nước không dùng điện; bình pha cà 
phê không dùng điện. 
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(210) 4-2012-25012 (220) 07.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.3.13; A5.3.14 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần vận tải 
chiều về Việt Nam   (VN) 
Số 01, lô A1 khu đô thị mới Đại Kim, 
Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm sinh học xử lý môi trường (xử lý rác thải, xử lý chất thải, xử lý nước 

thải); hóa chất công nghiệp.  
 

Nhóm 38: Dịch vụ cho thuê thời gian truy cập vào mạng máy tính toàn cầu; phát chương 
trình truyền hình; nhắn tin (vô tuyến, điện thoại hoặc các phương tiện điện tử khác); cung 
cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu; cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn 
cầu; thư điện tử. 

 
Nhóm 39: Môi giới vận chuyển người và hàng hóa (bằng cách thuê ôtô, tàu, máy bay); 
vận tải bằng ô tô; bãi đỗ xe; chuyển dỡ hàng hóa; vận chuyển và tích trữ rác.  

 
 

(210) 4-2012-25013 (220) 07.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

 

(731) Đặng Văn Mạnh  (VN) 
Số 7 đường 5A, cư xá Bình Thới, phường 
8, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ  
 

Nhóm 35: Mua bán các loại đồng hồ. 
 
 

(210) 4-2012-25014 (220) 07.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.3; 26.1.2 
(591) Đỏ, đen, xanh, trắng 
(731) Hộ kinh doanh uốn tóc Thái 

Thu   (VN) 
Số 16 đường 1/5, phường 1, thành phố 
Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo dạy nghề như: tạo mẫu tóc, cắt tóc, uốn tóc, chải tóc, nhuộm tóc, trang 

điểm cô dâu, chăm sóc móng chân và móng tay, chăm sóc da.  
 

Nhóm 44: Chăm sóc tóc như: cắt tóc, uốn tóc chải tóc, nhuộm tóc; dịch vụ trang điểm cô 
dâu; chăm sóc móng chân và móng tay; thẩm mỹ môi, chân mày; thẩm mỹ viện.  
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(210) 4-2012-25015 (220) 07.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
số Bách Khoa BKC  (VN) 
Số 159 Thái Hà, phường Láng Hạ, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; máy tính bảng và linh kiện, phụ kiện cho máy tính bảng; tai 

nghe (có dây, không dây, bluetooth); chuột (có dây, không dây, bluetooth) dùng cho máy 
tính; pin xạc dùng cho máy ảnh, điện thoại; máy ảnh, ổ cứng di động.  

 
 

(210) 4-2012-25016 (220) 07.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH kỹ thuật Minh 
Phó   (VN) 
395/17N Lê Quang Định, phường 5, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Máy phát điện; máy nổ; máy bơm; máy nén khí; cầu thang máy.  
 

Nhóm 09: Tủ phân phối điện; bộ chuyển mạch điện; dây và cáp điện.  
 
 

(210) 4-2012-25018 (220) 07.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) Công ty TNHH công thương 

nghiệp Minh Hưng   (VN) 
527-529 Bình Thới, phường 10, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; cho thuê tàu thuyền; tham quan du lịch; vận 

chuyển hành khách; vận tải đường biển; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch.  
 

Nhóm 41: Công viên vui chơi giải trí; dịch vụ giải trí; dịch vụ karaoke; sản xuất các 
chương trình phát thanh truyền hình; trường đào tạo; trường mẫu giáo.  

 
Nhóm 43: Quán ăn, nhà hàng ăn uống; cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); dịch vụ 
khách sạn; dịch vụ quán cà phê; cho thuê phòng họp.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 

 

 
1226 

(210) 4-2012-25019 (220) 07.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
SA VI (SAVIPHARM)   (VN) 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-25020 (220) 07.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng   (VN) 
G17, ngõ 28, Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-25021 (220) 07.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) PHIL-INTERNATIONAL CO.,LTD.  
(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-25022 (220) 07.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) PHIL-INTERNATIONAL CO.,LTD.  
(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-25023 (220) 07.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Me Di Sun  (VN) 
Số 521, ấp An Lợi, xã Hòa Lợi, huyện 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-25024 (220) 07.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Me Di Sun   (VN) 
Số 521, ấp An Lợi, xã Hòa Lợi, huyện 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-25025 (220) 07.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Me Di Sun   (VN) 
Số 521, ấp An Lợi, xã Hòa Lợi, huyện 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-25026 (220) 07.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Me Di Sun   (VN) 
Số 521, ấp An Lợi, xã Hòa Lợi, huyện 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-25027 (220) 07.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Me Di Sun   (VN) 
Số 521, ấp An Lợi, xã Hòa Lợi, huyện 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-25028 (220) 07.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Me Di Sun   (VN) 
Số 521, ấp An Lợi, xã Hòa Lợi, huyện 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-25029 (220) 07.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Me Di Sun   (VN) 
Số 521, ấp An Lợi, xã Hòa Lợi, huyện 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-25030 (220) 07.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 2.5.6; 26.1.2 
(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Nguyên Bảo  (VN) 
69/1/16-69/1/18 đường D2, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 16: Giấy nhà vệ sinh; khăn lau bằng giấy; khăn giấy để tẩy trang; khăn tay bỏ túi 

bằng giấy. 
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Nhóm 35: Mua bán giấy nhà vệ sinh; khăn lau bằng giấy; khăn giấy để tẩy trang; khăn tay 
bỏ túi bằng giấy.  

 
 

(210) 4-2012-25031 (220) 07.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Đào Xuân Thắng   (VN) 
Xã Tiền Tiến, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải 
Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè). 

 
 

(210) 4-2012-25032 (220) 07.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) 1. Viện Điện Tử - Viện Khoa Học 
Và Công Nghệ Quân Sự   (VN) 
Số 17 Hoàng Sâm, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  
2. Công ty cổ phần quốc tế 
CNC Việt Nam  (VN) 
Số 1, ngõ 192/1 Hạ Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị y tế, cụ thể là máy vật lý trị liệu đa năng. 

 
 

(210) 4-2012-25033 (220) 07.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.3.2 
(591) Xanh 
(731) Công ty cổ phần đầu tư xuất 

nhập khẩu Thuận Phát   (VN) 
Tổ 7, Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 06: Tấm ốp nhôm nhựa; inox.  
 

Nhóm 19: ống nhựa dùng trong xây dựng. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu tấm ốp nhôm nhựa, inox, ống nhựa.  
 

Nhóm 36: Môi giới bất động sản, tư vấn bất động sản, địch giá bất động sản. 
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(210) 4-2012-25034 (220) 07.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.3.1; 26.3.2 
(591) Xanh, đỏ 
(731) Công ty cổ phần đầu tư xuất 

nhập khẩu Thuận Phát   (VN) 
Tổ 7, Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 06: Tấm ốp nhôm nhựa; inox.  
 

Nhóm 19: ống nhựa dùng trong xây dựng.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo; mua bán, xuất nhập khẩu tấm ốp nhôm nhựa, inox, ống nhựa.  
 
 

(210) 4-2012-25035 (220) 07.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1; A25.7.7; A25.7.6 
(591) Đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH MEDELAB Việt 

Nam   (VN) 
41 Nguyễn Thượng Hiền, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh, dịch vụ xét nghiệm y tế.  
 
 

(210) 4-2012-25036 (220) 07.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 25.1.6 
(591) Đen, vàng nhạt, xanh đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
giải pháp công nghệ TSQ Toàn 
Cầu  (VN) 
LK6D/09, Làng Việt Kiều Châu Âu, khu 
đô thị Mỗ Lao, phường Mộ Lao, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu vang; rượu mạnh.  
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(210) 4-2012-25037 (220) 07.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(591) Xanh lá mạ, xanh lam, da cam 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại Thuận Thành An  
(VN) 
Số 88, Nguyễn Đình Chiểu, thành phố 
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt bò khô.  

 
 

(210) 4-2012-25038 (220) 07.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 1.5.1; 1.17.11; 26.4.4; 1.15.9 
(591) Đỏ cờ, xanh đen, vàng, xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần phát triển 
thương mại VP  (VN) 
366/7 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 

 
 

(210) 4-2012-25040 (220) 07.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A22.3.5; 26.4.2 
(591) Đỏ, vàng 
(731) Đỗ Huỳnh Duy Phúc  (VN) 

441/25 Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: quà lưu niệm, đồ chơi, phụ kiện trang trí lễ hội, quà tặng khác.  

 
 

(210) 4-2012-25041 (220) 07.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất Vĩnh Tiến   (VN) 
Thôn Vĩnh Trị, xã Yên Trị, huyện ý Yên, 
tỉnh Nam Định  

 
(511)   Nhóm 18: Da động vật; cặp da, ba lô; túi xách tay; vật liệu giả da; da giả, ví đựng tiền; túi 

cầm tay cho phụ nữ; cặp học sinh; túi thể thao; túi du lịch; vali (hành lý); «. 
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Nhóm 22: Vải dầu; vải nhựa; vải bạt; sợi dệt (sợi thô); túi (bao bì, túi nhỏ) bằng vải dệt để 
bao gói.  

 

Nhóm 25: Quần áo; trang phục; quần áo thể dục; quần áo giả da; áo vét (quần áo); áo 
choàng; áo sơ mi; quần dài; quần đùi; quần ngắn của đàn ông; quần lót; áo gi lê; áo mưa; 
mũ; cà vạt; thắt lưng (trang phục). 

 
 

(210) 4-2012-25042 (220) 07.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH y tế Cánh Cửa 
Việt (VietGate Co., Ltd.)  (VN) 
788/2B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-25043 (220) 07.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.15.1; 26.1.1; A26.11.12; 1.15.23 
(731) ONE O ONE VISION CREATIONS 

SDN. BHD.  (MY) 
CD101, Ground Floor, Batu Kawah New 
Township, Jalan Batu Kawa, 93250 
Kuching, Sarawak, Malaysia  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Kính áp tròng, bao (túi) và hộp đựng kính áp tròng, kính quang học, kính đeo 
mắt (quang học), kính râm.  

 
 

(210) 4-2012-25044 (220) 07.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2; 26.4.4 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương 
(731) Công ty TNHH Dũng Sao Mai  

(VN) 
6/1, KP7, phường Tân Biên, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: hàng kim khí điện máy, cụ thể: đồ điện tử (vô tuyến truyền hình 
[tivi], đầu đĩa, máy cát-sét, bộ khuếch đại âm thanh, bộ thu phát tín hiệu); đồ điện lạnh 
(máy lạnh, máy giặt, tủ lạnh, tủ đông, tủ mát, máy nóng lạnh, máy lọc không khí, máy lọc 
nước) và các thiết bị điện gia dụng khác (máy ép trái cây, quạt, bàn ủi, máy sấy tóc, nồi 
cơm điện, lò nướng, lò vi sóng, bình [ấm] siêu tốc, máy hút bụi, máy hút khói, máy sấy, 
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máy xay sinh tố đa năng, ổ cắm điện, đèn ngủ, công tắc điện, dây dẫn điện), điện thoại 
các loại, máy vi tính, máy quay phim chụp hình, máy phát điện, bếp ga.  

 
 

(210) 4-2012-25046 (220) 07.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(591) Xanh dương (540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ sinh 
học dược NANOGEN   (VN) 
Lô I-5C, khu công nghệ cao, phường 
Tăng Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm chẩn đoán dùng cho 

mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2012-25047 (220) 07.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1; 1.15.15 
(591) Đỏ, trắng, nâu đậm 
(731) Công ty cổ phần cà phê Mê 

Trang  (VN) 
66 đường 2/4, phường Vĩnh Hải, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; 

quán cà phê; quán rượu (bar); quầy thức ăn nhanh (dịch vụ do nhà hàng thực hiện); quán 
ăn tự phục vụ.  

 
 

(210) 4-2012-25048 (220) 07.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 1.15.15; 26.1.1 
(591) Trắng, nâu đậm 
(731) Công ty cổ phần cà phê Mê 

Trang   (VN) 
66 đường 2/4, phường Vĩnh Hải, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; 

quán cà phê; quán rượu (bar); quầy thức ăn nhanh (dịch vụ do nhà hàng thực hiện); quán 
ăn tự phục vụ.  
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(210) 4-2012-25049 (220) 07.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1; 1.15.15 
(591) Trắng, nâu đậm 
(731) Công ty cổ phần cà phê Mê 

Trang   (VN) 
66 đường 2/4, phường Vĩnh Hải, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; 
quán cà phê; quán rượu (bar); quầy thức ăn nhanh (dịch vụ do nhà hàng thực hiện); quán 
ăn tự phục vụ.  

 
 

(210) 4-2012-25050 (220) 07.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) KASSTEXT INTERTRADE CO.,LTD.  
(TH) 
73, 75, 77 Yenjit Road, Thungwatdorn, 
Sathorn, Bangkok 10120, Thailand 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 25: áo phông có cổ; áo sơ mi; áo phông ngắn tay; bộ quần áo; áo nịt len thể thao; 
áo vét [quần áo]; quần đùi; quần lót; quần jean; quần đùi của đàn ông; giày; giày thể thao; 
thắt lưng [trang phục]; ca vát; đồ đội đầu. 

 
 

(210) 4-2012-25051 (220) 07.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Trịnh Mót   (VN) 
Thôn Xuyên Tây 2, thị trấn Nam Phước, 
huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam 

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn: rượu gạo.  
 
 

(210) 4-2012-25052 (220) 07.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2; 2.1.11; 2.5.2; 26.4.9 
(591) Trắng, đen, đỏ, vàng, hồng, tím 
(731) Công ty cổ phần ACECOOK 

Việt Nam  (VN) 
Lô II-3 và II-5 đường số 11, nhóm CN II, 
khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ tiếu ăn liền, cháo ăn liền.  
 
 

(210) 4-2012-25055 (220) 07.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 25.1.25; A25.1.10 
(591) Vàng, đỏ, vàng nhạt, nâu 
(731) Công ty TNHH sản xuất thương 

mại - dịch vụ xuất nhập khẩu 
cà phê Hiển Vinh   (VN) 
413/41/4/12 Lê Văn Quới, phường Bình 
Trị Đông A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê.  
 
 

(210) 4-2012-25056 (220) 07.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A26.11.12; A5.3.13 
(591) Đỏ, đỏ nhạt, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ may mặc Nguyễn 
Hoàng   (VN) 
65 đường 339, tổ 5, khu phố 4, phường 
Phước Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; khăn quàng cổ; mũ (nón); ca vát; trang phục dùng trong các 
lễ hội hóa trang. 

 
 

(210) 4-2012-25057 (220) 07.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A17.2.2 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Tất Minh Kỳ  (VN) 

Số 16 Phan Đình Phùng, thị trấn Mỹ 
Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vàng bạc, nữ trang.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ cầm đồ.  
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(210) 4-2012-25058 (220) 07.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) PACIFIC IMPEX PTE LTD    (SG) 
89 Short Street, #B1-11 Golden Wall 
Centre, Singapore 188216  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dùng cho người.  
 
 

(210) 4-2012-25059 (220) 07.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) PACIFIC IMPEX PTE LTD    (SG) 
89 Short Street, #B1-11 Golden Wall 
Centre, Singapore 188216  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dùng cho người.  
 
 

(210) 4-2012-25060 (220) 07.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) PACIFIC IMPEX PTE LTD   (SG) 
89 Short Street, #B1-11 Golden Wall 
Centre, Singapore 188216  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dùng cho người.  
 
 

(210) 4-2012-25061 (220) 07.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) MEYER ORGANICS PVT.,LTD   (IN) 
A-303, Road No. 32, Wagle Estate, 
Thane-400 604, India 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược dùng cho người.  
 
 

(210) 4-2012-25062 (220) 07.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) MEYER ORGANICS PVT.,LTD    (IN) 
A-303, Road No. 32, Wagle Estate, 
Thane-400 604, India 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược dùng cho người.  
 
 

(210) 4-2012-25063 (220) 07.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) MEYER ORGANICS PVT.,LTD    (IN) 
A-303, Road No. 32, Wagle Estate, 
Thane-400 604, India 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược dùng cho người.  
 

(210) 4-2012-25064 (220) 07.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) MEYER ORGANICS PVT.,LTD    (IN) 
A-303, Road No. 32, Wagle Estate, 
Thane-400 604, India 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược dùng cho người.  
 
 

(210) 4-2012-25065 (220) 07.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) MEYER ORGANICS PVT.,LTD    (IN) 
A-303, Road No. 32, Wagle Estate, 
Thane-400 604, India 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược dùng cho người.  
 
 

(210) 4-2012-25066 (220) 07.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.3.15; A5.1.16; A5.5.20 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần quốc tế H E L 

P  (VN) 
384/17 Huỳnh Văn Bánh, phường 14, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế. 
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(210) 4-2012-25067 (220) 07.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Hoàng Phúc   (VN) 
161/22 Ba Vân, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2012-25068 (220) 07.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) PARLE PRODUCTS PRIVATE 
LIMITED   (IN) 
North End Crossing, Vile Parle (East), 
Mumbai 400 057, India  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo bao gồm kẹo hoa quả; kẹo; kẹo bơ cứng; sô-cô-la và kẹo đường; bánh 
quy.  

 
 

(210) 4-2012-25069 (220) 07.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) PARLE PRODUCTS PRIVATE 
LIMITED    (IN) 
North End Crossing, Vile Parle (East), 
Mumbai 400 057, India  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo bao gồm kẹo hoa quả; kẹo; kẹo bơ cứng; sô-cô-la và kẹo đường; bánh 
quy.  

 
 

(210) 4-2012-25070 (220) 07.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) PARLE PRODUCTS PRIVATE 
LIMITED    (IN) 
North End Crossing, Vile Parle (East), 
Mumbai 400 057, India  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo bao gồm kẹo hoa quả; kẹo; kẹo bơ cứng; sô-cô-la và kẹo đường; bánh 
quy.  
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(210) 4-2012-25071 (220) 07.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) PARLE PRODUCTS PRIVATE 
LIMITED    (IN) 
North End Crossing, Vile Parle (East), 
Mumbai 400 057, India  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh quy bao gồm bánh quy nhỏ và bánh quy kem; bánh kẹo bao gồm kẹo hoa 
quả; kẹo; kẹo bơ cứng; sô-cô-la và kẹo đường. 

 
 

(210) 4-2012-25072 (220) 07.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) PARLE PRODUCTS PRIVATE 
LIMITED    (IN) 
North End Crossing, Vile Parle (East), 
Mumbai 400 057, India  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh quy bao gồm bánh quy nhỏ và bánh quy kem; bánh kẹo bao gồm kẹo hoa 
quả; kẹo; kẹo bơ cứng; sô-cô-la và kẹo đường.  

 
 

(210) 4-2012-25073 (220) 07.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) PARLE PRODUCTS PRIVATE 
LIMITED    (IN) 
North End Crossing, Vile Parle (East), 
Mumbai 400 057, India  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh quy bao gồm bánh quy nhỏ và bánh quy kem; bánh kẹo bao gồm kẹo hoa 
quả; kẹo; kẹo bơ cứng; sô-cô-la và kẹo đường.  

 
 

(210) 4-2012-25074 (220) 07.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) PARLE PRODUCTS PRIVATE 
LIMITED    (IN) 
North End Crossing, Vile Parle (East), 
Mumbai 400 057, India  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh quy bao gồm bánh quy nhỏ và bánh quy kem; bánh kẹo bao gồm kẹo hoa 
quả; kẹo; kẹo bơ cứng; sô-cô-la và kẹo đường.  
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(210) 4-2012-25075 (220) 07.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) PARLE PRODUCTS PRIVATE 
LIMITED    (IN) 
North End Crossing, Vile Parle (East), 
Mumbai 400 057, India  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh quy bao gồm bánh quy nhỏ và bánh quy kem; bánh kẹo bao gồm kẹo hoa 

quả; kẹo; kẹo bơ cứng; sô-cô-la và kẹo đường.  
 
 

(210) 4-2012-25076 (220) 07.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 25.1.25 
(591) Xanh, đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Đỗ Thị 
út Giang  (VN) 
117A Bis Nguyễn Văn Trỗi, phường 2, 
thành Phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ chụp ảnh cưới, chụp ảnh nghệ thuật; dịch vụ quay phim; dịch vụ dạy 

nghề chụp ảnh và quay phim.  
 
 

(210) 4-2012-25077 (220) 07.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
DV TM điện gia dụng Đại 
Thắng  (VN) 
Số 34 Lộc Vinh, phường 6, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Quạt điện. 

 
 

(210) 4-2012-25078 (220) 07.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
DV TM điện gia dụng Đại 
Thắng   (VN) 
Số 34 Lộc Vinh, phường 6, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 11: Quạt điện. 
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(210) 4-2012-25079 (220) 07.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.1; 26.1.1; 25.1.25 
(591) Xanh lá cây, ghi đen, vàng cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Splinegreen  
(VN) 
Số 13/D2 TT VPP Hồng Hà, 190 Lò 
Đúc, Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  

 
 

(210) 4-2012-25081 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.5; 25.1.25; A5.5.20; 26.1.6 
(591) Trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại bất động sản An 
Dương Thảo Điền  (VN) 
10B Sương Nguyệt ánh, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; quản lý bất động sản; quản lý các căn hộ cho thuê; cho 

thuê căn hộ; dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản); cho thuê văn phòng (bất động sản).  
 
 

(210) 4-2012-25082 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) S.I.A (TENAMYD CANADA) INC  
(CA) 
242, Varry Street, St.Laurent, Quebec, 
H4N1A3, Canada 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-25083 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.11.1 
(591) Cam, đen, trắng 
(731) Nguyễn Thụy Giang Châu  (VN)

98/61 Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; áo váy; đồ đi chân; đồ đội đầu; khăn quàng cổ; thắt lưng (trang phục).  
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(210) 4-2012-25084 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.11.1 
(591) Cam, đen, trắng 
(731) Nguyễn Thụy Giang Châu  (VN)

98/61 Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; áo váy; đồ đi chân; đồ đội đầu; khăn quàng cổ; thắt lưng (trang phục).  
 
 

(210) 4-2012-25086 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 5.3.20; 1.15.9; A1.1.9 
(591) Hồng, trắng, vàng cam, xanh lá cây, đỏ 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Thanh Quyên  (VN) 
167/7/40/22 Phú Định, phường 16, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; bột giặt; dầu gội đầu; nước rửa chén.  
 
 

(210) 4-2012-25087 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A26.11.12; 26.2.7; A26.11.8 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm Vi Na  
(VN) 
39/4 đường Nguyễn Cửu Đàm, phường 
Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Sữa bột.  
 

Nhóm 35: Mua bán các loại: sữa và các sản phẩm sữa, bột ngũ cốc, cà phê, ca cao.  
 

Nhóm 39: Đóng gói sữa bột.  
 
 

(210) 4-2012-25088 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(591) Đỏ (540) 

  

(731) Công ty TNHH nút Lý Minh  
(VN) 
Lô B4/II, đường số 2A, KCN Vĩnh Lộc, 
phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 26: Khoá kéo; cúc (nút) quần áo bằng nhựa và bằng kim loại (không phải kim loại 
quý).  

 
 

(210) 4-2012-25089 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A9.5.12 
(591) Đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH nút Lý Minh  (VN)
Lô B4/II, đường số 2A, KCN Vĩnh Lộc, 
phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 26: Cúc (nút) quần áo bằng nhựa và bằng kim loại (không phải kim loại quý).  
 
 

(210) 4-2012-25090 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(591) Cam, trắng, xanh lá (540) 

 

(731) Công ty cổ phần phân phối mỹ 
phẩm Châu Âu  (VN) 
33 Trần Bình Trọng, phường 5, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-25091 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(591) Cam, trắng, xanh lá (540) 

 

(731) Công ty cổ phần phân phối mỹ 
phẩm Châu Âu   (VN) 
33 Trần Bình Trọng, phường 5, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2012-25092 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(591) Cam, trắng, xanh lá (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phân phối mỹ 
phẩm Châu Âu   (VN) 
33 Trần Bình Trọng, phường 5, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dụng cụ làm đẹp, kềm cắt móng tay, chuốt móng tay, sỏi nhẵn, thiết 

bị massage eo, đùi, bắp, ống mút cuốn tóc, dụng cụ gắn mi giả, máy massage toàn thân. 
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(210) 4-2012-25093 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) AMPHI PTE LTD   (SG) 

1 North Bridge Road # 19-04/05, Hight 
Street Center, Singapore 179094 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn SPVN (SPVN 

Co.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-25094 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) AMPHI PTE LTD    (SG) 

1 North Bridge Road # 19-04/05, Hight 
Street Center, Singapore 179094 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn SPVN (SPVN 

Co.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-25095 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) AMPHI PTE LTD   (SG) 

1 North Bridge Road # 19-04/05, Hight 
Street Center, Singapore 179094 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn SPVN (SPVN 
Co.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-25096 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) AMPHI PTE LTD   (SG) 

1 North Bridge Road # 19-04/05, Hight 
Street Center, Singapore 179094 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn SPVN (SPVN 
Co.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 24: Chăn; vải.  
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(210) 4-2012-25097 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) LEE, YANG MI   (KR) 
714-dong 704-ho, Yatap-ro 108, 
Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 
Republic of Korea (Yatap-dong, Tap-
maeul Gyeong Gyeongnam-apartments)  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm chăm sóc da; mỹ phẩm chăm sóc mặt; mỹ phẩm chăm sóc mắt; sữa 
dưỡng da; bộ mỹ phẩm trang điểm; mỹ phẩm bôi trước khi trang điểm; son bóng bôi môi.  

 
 

(210) 4-2012-25098 (220) 08.11.2012 
 (441) 25.01.2013 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 25.1.25 
(591) Vàng, đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Kim Hồng  (VN) 
44 Nguyễn Thượng Hiền, phường 5, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; dịch vụ tư vấn về giáo dục và đào tạo; dịch vụ vui 
chơi giải trí và tổ chức các hoạt động thể dục thể thao. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ tư vấn sử dụng thuốc và mỹ phẩm; dịch vụ y 
tế liên quan đến điều trị ở người.  

 
 

(210) 4-2012-25099 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Voong Miêu Thuận  (VN) 
78 Trương Công Định, phường 1, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ uốn tóc, cắt tóc, trang điểm, săn sóc da mặt.  
 
 

(210) 4-2012-25100 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 4.3.3; A1.1.10; 26.1.1 
(591) xanh lam, trắng, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất  thương mại dịch vụ 
tổng hợp Thành Long  (VN) 
57 đường số 18, khu dân cư Bình Hưng, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán yến sào; mua bán hộp mực đã có mực dành cho máy in và máy sao 
chụp.  
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(210) 4-2012-25101 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13 
(591) xanh lam, đen, trắng, tím, xanh lá cây, 

xanh dương đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại dịch vụ 
tổng hợp Thành Long  (VN) 
57 đường số 18, khu dân cư Bình Hưng, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 02: Hộp mực đã có mực dùng cho máy in và máy sao chụp.  

 
 

(210) 4-2012-25102 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(591) Xanh cốm, trắng (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
nghiên cứu và phát triển Tân 
Thịnh  (VN) 
213 Lâm Văn Bền, khu phố 5, phường 
Bình Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 42: Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học y khoa.  

 
 

(210) 4-2012-25104 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.16; 2.9.14 
(591) Xanh lá cây, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Linh Lam Đại  
(VN) 
161B/81/1A Lạc Long Quân, phường 3, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 20: Màn chống nóng dùng trong nhà; mành che trong nhà có dát những thanh gỗ 

mỏng; tủ nhiều ngăn; bàn trang điểm; khung giường [bằng gỗ]; gối. 
 

Nhóm 24: Rèm cửa ra vào; rèm cửa dạng lưới; rèm tắm bằng vải hoặc nhựa; tấm trải phủ 
giường; tấm phủ đồ đạc bằng vải; đồ bằng vải dùng cho giường; miếng đệm lót không làm 
bằng giấy; áo gối; vỏ bọc ngoài [vỏ rời] dùng cho đồ đạc; khăn trải bàn không làm bằng 
giấy. 

 
Nhóm 25: Tạp dề; quần áo may sẵn; áo vét; áo khoác ngoài; áo thun ngắn tay; quần áo lót 
mặc bên trong.  
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(210) 4-2012-25105 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Ruta Việt Nam  
(VN) 
Thôn Yên Ngưu, xã Tam Hiệp, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2012-25106 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 1.3.1 (540) 

 

(731) Nguyễn Trường Giang   (VN) 
569 Giải Phóng, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; khảo sát kinh doanh thương mại; tổ chức triển 

lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; khảo sát kinh doanh; nghiên cứu về 
thương mại; quan hệ công chúng; quảng cáo trên truyền hình; marketing; nghiên cứu thị 
trường; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; quảng cáo ngoài trời. 

 
Nhóm 42: Lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; phân tích hệ thống máy tính; 
thiết kế hệ thống máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy 
tính; tạo lập và duy trì trang web cho người khác; tạo lập và duy trì trang tin điện tử cho 
người khác. 

 
 

(210) 4-2012-25108 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.5.21; 5.5.3 
(731) Nguyễn Thị Hương   (VN) 

43B D5 tập thể Giảng Võ, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần; áo; mũ (nón); giày; dép; khăn quàng cổ.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần, áo, mũ (nón), giày, dép, khăn quàng cổ; xuất nhập khẩu quần, 
áo, mũ (nón), giày, dép, khăn quàng cổ; đại lý quần, áo, mũ (nón), giày, dép, khăn quàng 
cổ. 
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(210) 4-2012-25109 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A3.13.4; 3.13.5; 26.1.1; A5.5.21 
(591) Trắng, xanh dương, xanh lá cây, nâu, 

vàng, đen, đỏ, cam 
(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 

mại Tân Qui   (VN) 
363 Trần Xuân Soạn, phường Tân Kiểng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón hữu cơ sinh học; phân bón lá.  
 
 

(210) 4-2012-25111 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 1.15.15; 1.15.21; 24.17.25; 24.17.17 
(591) Đỏ, trắng, xanh 

(540) 

 

(731) Cơ sở Ngọc Minh Phát  (VN) 
57 đường 318 Chánh Hưng, phường 05, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết đóng bình. 
 
 

(210) 4-2012-25112 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH thương mại vật 
liệu xây dựng Kovit Việt Nam  
(VN) 
Nhà 1B, lô 112, khu TT3, KĐT Mỹ Đình 
Mễ Trì, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Luật Sư Của Bạn 
(YOUR LAWYER LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: sắt, thép; bán buôn các loại vật liệu xây dựng làm 
từ sắt, thép. 

 
 

(210) 4-2012-25113 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 3.1.14; 3.1.15; 26.1.1; 26.7.5 
(591) Xanh, trắng, đen 
(731) Triệu Mạnh Hiệp   (VN) 

Xã Duy Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải 
Dương  

(540) 

  
(740) Công ty Luật Hợp danh Phương Đông 

(ORIENT LAW FIRM PARTNERSHIP)
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(511)   Nhóm 20: Tác phẩm nghệ thuật làm bằng gỗ, tre, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; đồ đạc 
trang trí trong nhà bằng gỗ, tre.  

 
 

(210) 4-2012-25114 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 22.1.1 
(591) Xanh, đỏ, trắng, nâu, xám 
(731) Triệu Mạnh Hiệp  (VN) 

Xã Duy Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải 
Dương  

(540) 

  

(740) Công ty Luật Hợp danh Phương Đông 
(ORIENT LAW FIRM PARTNERSHIP)

 
(511)   Nhóm 20: Tác phẩm nghệ thuật làm bằng gỗ, tre, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; đồ đạc 

trang trí trong nhà bằng gỗ, tre.  
 
 

(210) 4-2012-25115 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) THAILAND TOBACCO MONOPOLY, 

MINISTRY OF FINANCE OF THE 
KINGDOM OF THAILAND   (TH) 
184 Rama IV Road, Klong Toey, 
Bangkok, 10110, Thailand  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; đầu lọc cho thuốc lá điếu; giấy cuốn thuốc lá. 
 
 

(210) 4-2012-25116 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.4; A26.4.24; 26.4.2; 26.15.15 
(731) THAILAND TOBACCO MONOPOLY, 

MlNISTRY OF FINANCE OF THE 
KINGDOM OF THAILAND   (TH) 
184 Rama IV Road, Klong Toey, 
Bangkok, 10110, Thailand 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; đầu lọc cho thuốc lá điếu; giấy cuốn thuốc lá.  
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(210) 4-2012-25117 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 25.7.17 
(731) THAILAND TOBACCO MONOPOLY, 

MINISTRY OF FINANCE OF THE 
KINGDOM OF THAILAND   (TH) 
184 Rama IV Road, Klong Toey, 
Bangkok, 10110, Thailand    

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; đầu lọc cho thuốc lá điếu; giấy cuốn thuốc lá. 
 
 

(210) 4-2012-25118 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) E. & J. GALLO WINERY   (US) 
600 Yosemite Boulevard, Modesto, 
California 95354, U.S.A.  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn, không bao gồm bia.  
 

(210) 4-2012-25119 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(300) 10872216 10.05.2012 EM 

(531) 1.15.23; 25.7.20; 26.1.1; 26.4.2; 25.12.1 
(591) Trắng, đen, xanh dương 
(731) BRITISH AMERICAN TOBACCO 

(BRANDS) LNC.   (US) 
2711 Centerville Road, Suite 300, 
Wilmington, Delaware 19808, United 
States of America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD)
 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; các sản phẩm thuốc lá cụ thể là thuốc lá để hút, thuốc 
lá sợi, thuốc lá để nhai, thuốc lá cuốn từ lá thuốc lá, thuốc lá để hít; vật dụng cho người 
hút thuốc cụ thể là hộp đựng thuốc lá không bằng kim loại quý, gạt tàn thuốc lá không 
bằng kim loại quý, tẩu hút thuốc lá không bằng kim loại quý; bật lửa dùng cho người hút 
thuốc lá, diêm.  

 
 

(210) 4-2012-25121 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.11.1 
(591) Xanh da trời, xanh lá, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thiên Nhiên 
Tinh Khiết  (VN) 
112 Nguyễn Thanh Tuyền, phường 2, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm để tắm; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc 
da. 

 
Nhóm 32: Nước (đồ uống). 

 
 

(210) 4-2012-25124 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1; 26.15.1; 1.5.1 
(731) SOLUTIA INC.   (US) 

575 Maryville Centre Drive, St. Louis, 
Missouri, United States of America 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 17: Tấm phủ và màng mỏng chủ yếu bằng chất dẻo, không dùng để bao gói; tấm 

phủ và màng mỏng bằng chất dẻo, không dùng để bao gói; màng bằng chất dẻo pôlieste, 
không dùng để bao gói; tấm phủ và màng mỏng bằng chất dẻo dùng cho cửa sổ xây dựng 
và cửa sổ ô tô; màng bằng chất dẻo trong suốt hoặc mờ để ngăn ngừa việc viết vẽ lên bề 
mặt; màng phủ dạng phiến, màng hấp thụ tia cực tím, màng phản nhiệt, màng phủ chắn 
sáng, màng chống rạn vỡ, màng đảm bảo và gia cố sự an toàn, tất cả chủ yếu bằng chất 
dẻo; lớp phủ bằng chất dẻo dùng cho cửa sổ để kiểm soát ánh sáng mặt trời, ở dạng phiến, 
nhuộm màu hoặc dạng phản chiếu; màng bảo vệ bằng chất dẻo có lớp dính ở mặt sau 
dùng cho các bề mặt đã được sơn; màng mỏng chủ yếu bằng chất dẻo, dùng để giảm thiểu 
hoặc lọc âm thanh truyền qua cửa sổ. 

 
Nhóm 19: Thủy tinh ở dạng phiến dùng trong xây dựng; thủy tinh dùng cho mục đích 
kiến trúc, xây dựng và công trình; cửa sổ phi kim loại dùng trong xây dựng; cửa phi kim 
loại dùng trong xây dựng; vật liệu xây dựng phi kim loại.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ xúc tiến bán hàng, đại lý phân phối bán lẻ và bán buôn, và dịch vụ cửa 
hàng bán lẻ, tất cả trong lĩnh vực màng bằng chất dẻo, màng phủ cửa sổ, phụ kiện ô tô và 
phụ kiện công trình kiến trúc.  

 
Nhóm 37: Lắp đặt, bảo trì và sửa chữa màng phủ cửa sổ; lắp đặt, bảo trì và sửa chữa phụ 
kiện ôtô; và lắp đặt; bảo trì và sửa chữa phụ kiện công trình kiến trúc. 

 
 

(210) 4-2012-25125 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Imexpharm   (VN) 
Số 04, đường 30/4, thành phố Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2012-25126 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.3.13; 26.1.2; A5.5.20; A5.3.14 
(591) Xanh lá cây, xanh dương đậm, đỏ, xanh 

cốm, xanh lá cây nhạt, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Imexpharm    (VN) 
Số 04, đường 30/4, thành phố Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-25127 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Imexpharm    (VN) 
Số 04, đường 30/4, thành phố Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-25128 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.3.13; A5.3.14; A5.5.20; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, xanh dương đậm, xanh 

dương nhạt, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Imexpharm    (VN) 
Số 04, đường 30/4, thành phố Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-25129 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 2.9.14; A2.9.15; 26.1.1 
(591) Xanh nước biển, trắng, vàng, nâu, be 
(731) SociÐtÐ des Produits NestlÐ 

S.A.   (CH) 
1800 Vevey, Switzerland  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
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(511)   Nhóm 05: Chất ăn kiêng và thực phẩm ăn kiêng sử dụng cho mục đích y tế và điều trị 
bệnh; sữa tăng trưởng cho trẻ sơ sinh; sữa và chất thay thế sữa cho trẻ sơ sinh; sữa bột cho 
trẻ sơ sinh; chất thay thế sữa bột cho trẻ sơ sinh; thực phẩm và các chất dinh dưỡng cho 
trẻ sơ sinh; thực phẩm và các chất dinh dưỡng dùng trong y tế cho trẻ em và người bệnh; 
thực phẩm và các chất dinh dưỡng dùng trong y tế cho bà mẹ đang cho con bú; các chất 
dinh dưỡng bổ sung và ăn kiêng dùng trong y tế. 

 
Nhóm 29: Sữa cho trẻ em. 

 
 

(210) 4-2012-25130 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) ARES TRADlNG S.A    (CH) 
Zone Industrielle de I'Ouriettaz, CH-
1170 Aubonne, Switzerland 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dành cho người dùng cho việc điều trị bệnh vô sinh, bệnh và rối 
loạn liên quan khả năng sinh sản.  

 
 

(210) 4-2012-25131 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) ARES TRADlNG S.A   (CH) 
Zone Industrielle de I'Ouriettaz, CH-
1170 Aubonne, Switzerland 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm để uống dùng cho người với mục đích đìều trị bệnh đa xơ cứng.  
 
 

(210) 4-2012-25132 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) ARES TRADlNG S.A   (CH) 
Zone Industrielle de I'Ouriettaz, CH-
1170 Aubonne, Switzerland 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; chất ăn 
kiêng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-25133 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) ARES TRADlNG S.A    (CH) 
Zone Industrielle de I'Ouriettaz, CH-
1170 Aubonne, Switzerland 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người. 
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(210) 4-2012-25134 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(591) Hồng, bạc (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
mỹ phẩm Pha Lê  (VN) 
D20 cư xá Vĩnh Hội, Bến Vân Đồn, 
phường 05, quận 4, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa. 
 
 

(210) 4-2012-25135 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A11.3.7; A5.5.22 
(591) Đỏ, vàng, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Pang Pang   (VN) 
418B1 Trần Phú, phường 07, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 43: Quán mì gà, há cảo, xíu mại, chè.  
 
 

(210) 4-2012-25136 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Cơ sở hóa mỹ phẩm Linh Chi  
(VN) 
378D/14B khu vực 3, phường An Khánh, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-25137 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 6.1.2; 26.3.4; A1.1.10; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh 
(731) Hợp tác xã xây dựng và 

thương mại Đoàn Kết   (VN) 
¤1, 1/37, ấp 3 Cầu Xây, thị trấn Thủ 
Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 19: ống cống bê tông.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 

 

 
1255 

(210) 4-2012-25138 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 25.5.1; 24.15.1; A24.15.13 
(591) Xanh, vàng cam 

(540) 

 

(731) Tập đoàn viễn thông Quân Đội  
(VN) 
Số 1, phố Giang Văn Minh, phường Kim 
Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy vi tính.  
 
 

(210) 4-2012-25139 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần quạt việt 
Nam IFAN  (VN) 
176A Phan Văn Hớn, phường Tân Thới 
Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị làm mát; quạt làm mát; máy điều hòa không khí; quạt công nghiệp; 
máy làm lạnh; dụng cụ và thiết bị làm lạnh.  

 

Nhóm 35: Mua bán máy làm mát, quạt làm mát, máy điều hòa không khí, quạt công 
nghiệp, máy làm lạnh, dụng cụ và thiết bị làm lạnh.  

 
 

(210) 4-2012-25140 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.1; 26.15.15; 26.15.11; A25.7.5 
(591) Trắng, đen, nâu, vàng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

công nghệ Bạch Long  (VN) 
138B Trần Phú, phường 4, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán điện thoại di động.  
 
 

(210) 4-2012-25141 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.2; 26.4.8; 26.4.9 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế 
CEMENT BRICK Việt Nam  (VN) 
Km 21 + 700 đại lộ Thăng Long, Ngọc 
Liệp, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại.  
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(210) 4-2012-25142 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(591) Đỏ, xanh dương (540) 

 

(731) Công ty cổ phần SUNPLA  (VN) 
Lô E1, E2, khu công nghiệp Đình Trám, 
xã Hoàng Minh, huyện Việt Yên, tỉnh 
Bắc Giang 

 
(511)   Nhóm 17: Bán thành phẩm bằng chất dẻo sử dụng trong sản xuất (nhựa).  

 
 

(210) 4-2012-25145 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 1.15.5; 26.4.2 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dầu nhờn PV 
OIL  (VN) 
201 Điện Biên Phủ, phường 15, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt. 

 
 

(210) 4-2012-25146 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 3.7.10; 3.7.16 
(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư sản 
xuất thương mại Thiên Phú  
(VN) 
32/24/6 Bùi Đình Túy, phường 12, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào. 

 
 

(210) 4-2012-25147 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 3.7.10; 3.7.16 
(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư sản 
xuất thương mại Thiên Phú  
(VN) 
32/24/6 Bùi Đình Túy, phường 12, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào. 
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(210) 4-2012-25148 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) PACIFIC IMPEX PTE LTD   (SG) 

89 Short Street, #B1-11 Golden Wall 
Centre, Singapore 188216   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dùng cho người.  
 
 

(210) 4-2012-25149 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH hoá nông Hợp 
Trí   (VN) 
Lô B-14, khu công nghiệp Hiệp Phước, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm diệt các loài vật có hại; thuốc trừ sâu; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ; 

chế phẩm diệt trừ sâu bọ ký sinh; chế phẩm xua đuổi côn trùng. 
 
 

(210) 4-2012-25150 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH hoá nông Hợp 
Trí   (VN) 
Lô B-14, khu công nghiệp Hiệp Phước, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm diệt các loài vật có hại; thuốc trừ sâu; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ; 

chế phẩm diệt trừ sâu bọ ký sinh; chế phẩm xua đuổi côn trùng. 
 
 

(210) 4-2012-25151 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Hóa Nông Hợp 
Trí  (VN) 
Lô B-14, khu công nghiệp Hiệp Phước, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm diệt các loài vật có hại, thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, 

chế phẩm diệt trừ sâu bọ ký sinh, chế phẩm xua đuổi côn trùng. 
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(210) 4-2012-25152 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần Le Meditek  
(VN) 
Số 16/239 đường Nguyễn Ngọc Vũ, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-25153 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược Hà Tĩnh  
(VN) 
Số 167 đường Hà Huy Tập, thành phố Hà 
Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-25154 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm á Âu  (VN) 
P205-Y2 tập thể Bộ Y Tế, phường Kim 
Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 
 

(210) 4-2012-25155 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm á Âu    (VN) 
P205-Y2 tập thể Bộ Y Tế, phường Kim 
Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 
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(210) 4-2012-25156 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm á Âu    (VN) 
P205-Y2 tập thể Bộ Y Tế, phường Kim 
Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 
 

(210) 4-2012-25157 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm á Âu   (VN) 
P205-Y2 tập thể Bộ Y Tế, phường Kim 
Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-25158 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm á Âu   (VN) 
P205-Y2 tập thể Bộ Y Tế, phường Kim 
Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-25159 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm á Âu   (VN) 
P205-Y2 tập thể Bộ Y Tế, phường Kim 
Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 
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(210) 4-2012-25160 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm á Âu   (VN) 
P205-Y2 tập thể Bộ Y tế, phường Kim 
Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-25161 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm á Âu   (VN) 
P205-Y2 tập thể Bộ Y tế, phường Kim 
Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-25162 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm á Âu    (VN) 
P205-Y2 tập thể Bộ Y tế, phường Kim 
Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-25163 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm á Âu    (VN) 
P205-Y2 tập thể Bộ Y tế, phường Kim 
Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 

 

 
1261 

(210) 4-2012-25164 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm á Âu    (VN) 
P205-Y2 tập thể Bộ Y tế, phường Kim 
Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-25165 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm á Âu    (VN) 
P205-Y2 tập thể Bộ Y tế, phường Kim 
Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-25166 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
công nghệ và dược phẩm 
ZORRO   (VN) 
Thôn Thụy ứng, xã Hòa Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-25167 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
công nghệ và dược phẩm 
ZORRO   (VN) 
Thôn Thụy ứng, xã Hòa Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 
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(210) 4-2012-25168 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1; A26.1.24; 25.1.25 
(591) Trắng, nâu sẫm 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

ADC   (VN) 
101, Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm, thức ăn và đồ uống 

(dịch vụ do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; quán rượu nhỏ.  
 
 

(210) 4-2012-25169 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1; A26.1.24; 25.1.25 
(591) Trắng, nâu sẫm 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

ADC   (VN) 
101, Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm, thức ăn và đồ uống 

(dịch vụ do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; quán rượu nhỏ.  
 
 

(210) 4-2012-25170 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1; A26.1.24; 25.1.25; 5.5.19; 
A5.5.21 

(591) Trắng, nâu sẫm 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

ADC   (VN) 
101, Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm, thức ăn và đồ uống 

(trong nhà hàng); dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; quán rượu nhỏ.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 
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(210) 4-2012-25171 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 3.9.16; 26.1.1; A26.1.24; 25.1.25 
(591) Trắng, nâu sẫm 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

ADC  (VN) 
101, Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm, thức ăn và đồ uống 

(trong nhà hàng); dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; quán rượu nhỏ.  
 
 

(210) 4-2012-25172 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1; A26.1.24; 25.1.25; 8.3.8; 
A8.3.12 

(591) Trắng, nâu sẫm 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

ADC   (VN) 
101, Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm, thức ăn và đồ uống 

(trong nhà hàng); dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; quán rượu nhỏ.  
 
 

(210) 4-2012-25173 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1; A26.1.24; 25.1.25; A11.3.3 
(591) Trắng, nâu sẫm 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

ADC   (VN) 
101, Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm, thức ăn và đồ uống 

(trong nhà hàng); dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; quán rượu nhỏ.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 
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(210) 4-2012-25174 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1; A26.1.24; 25.1.25; 11.1.22 
(591) Trắng, nâu sẫm 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

ADC   (VN) 
101, Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm, thức ăn và đồ uống 

(trong nhà hàng); dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; quán rượu nhỏ.  
 
 

(210) 4-2012-25175 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 25.1.25; 3.9.16; 26.1.1; A26.1.24 
(591) Trắng, nâu sẫm 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

ADC   (VN) 
101, Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm, thức ăn và đồ uống 

(trong nhà hàng); dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; quán rượu nhỏ.  
 
 

(210) 4-2012-25176 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1; A26.1.24; 25.1.25; A11.3.2 
(591) Trắng, nâu sẫm 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

ADC   (VN) 
101, Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm, thức ăn và đồ uống 

(trong nhà hàng); dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; quán rượu nhỏ.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 

 

 
1265 

(210) 4-2012-25177 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 25.1.25; 26.1.1; A26.1.24; 19.7.1 
(591) Trắng, nâu sẫm 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

ADC   (VN) 
101, Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm, thức ăn và đồ uống 

(trong nhà hàng); dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; quán rượu nhỏ.  
 
 

(210) 4-2012-25178 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1; A26.1.24; 25.1.25; 8.5.1; A8.5.4 
(591) Trắng, nâu sẫm 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

ADC   (VN) 
101, Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm, thức ăn và đồ uống 

(trong nhà hàng); dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; quán rượu nhỏ.  
 
 

(210) 4-2012-25179 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1; A26.1.24; 25.1.25; A11.3.4 
(591) Trắng, nâu sẫm 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

ADC   (VN) 
101, Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm, thức ăn và đồ uống 

(trong nhà hàng); dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; quán rượu nhỏ.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 
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(210) 4-2012-25180 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 3.7.3 
(591) Vàng, trắng, xanh lá cây, đen, trắng, đỏ, 

cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
T&HAT Quốc Tế  (VN) 
Số 5 lô B25 Nam Thành Công, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) hàng may mặc; xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty 

kinh doanh.  
 
 

(210) 4-2012-25181 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1; 26.1.4; 4.5.3; 4.5.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Babylon  (VN) 
P.1204, N2C, khu đô thị Trung Hòa 
Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 39: Điều hành và tổ chức các chuyến du lịch; dịch vụ vận chuyển hành khách; dịch 

vụ lữ hành nội địa; các dịch vụ đặt trước vé đi du lịch; các dịch vụ hướng dẫn du lịch và 
cung cấp người hướng dẫn du lịch.  

 
 

(210) 4-2012-25182 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) C.I.S NETWORK SDN. BHD.   (MY) 

9-1-6 Jalan 3/109F, Danau Business 
Centre Danau Desa, Off Jalan Kelang 
Lama 58100 Kuala Lumpur, Malaysia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức, sắp xếp và tiến hành các hội chợ thương mại; tổ chức, sắp xếp và tiến 

hành các sự kiện thương mại; cung cấp và phổ biến các thông tin liên quan đến tất cả các 
dịch vụ nêu trên, cụ thể là tài liệu liên quan đến hội chợ thương mại, triển lãm thương 
mại, sự kiện thương mại; cung cấp và phổ biến các thông tin, dịch vụ hỗ trợ và tư vấn cho 
các hội chợ thương mại, người tham dự các sự kiện kinh doanh, du khách và nhà triển 
lãm; công bố các tài liệu liên quan đến cung cấp và phổ biến thông tin, dịch vụ hỗ trợ và 
tư vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ nêu trên, cụ thể là những tài liệu có liên quan đến 
hội chợ thương mại, sự kiện thương mại. 
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(210) 4-2012-25183 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 1.15.3 
(731) CHAOWEI POWER CO.,LTD.   (CN) 

ZhiCheng XinXing Industry park, 
Changxing, Zhejiang Province, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: ắc quy điện; hộp ắc quy; tấm điện cực cho ắc quy; thiết bị sạc cho pin điện; pin 

ganvanie; ắc quy điện dùng cho xe cộ; pin mặt trời; pin để thắp sáng; pin quang điện; điện 
cực lưới cho pin.  

 
 

(210) 4-2012-25184 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.2.7; 25.1.1; 25.1.25; A5.5.20; 5.5.16; 
25.1.9 

(591) Hồng, xanh nõn chuỗi, nâu, trắng, ghi 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH văn hóa Việt - 
Hà Nội  (VN) 
Số 8, tổ 22, phường Phương Liên, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán cà phê, dịch vụ cung cấp đồ uống do nhà hàng thực 

hiện. 
 
 

(210) 4-2012-25185 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) A & V 2000 INC.   (CA) 

100 - 1700 Lionel Bertrand, Quebec 
(Quebec), Canada J7H 1N7 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Ngũ cốc nguyên hạt đã chế biến, không chứa chất bảo quản, có chứa sữa chua 

(ngũ cốc là chủ yếu). 
 
 

(210) 4-2012-25186 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) A & V 2000 INC.    (CA) 
100 - 1700 Lionel Bertrand, Quebec 
(Quebec), Canada J7H 1N7 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Ngũ cốc đa hạt dùng làm bữa sáng, thuộc loại món ăn điểm tâm, không có chất 
bảo quản, có chứa các loại hoa quả sấy khô (ngũ cốc là chủ yếu), thanh ngũ cốc đa hạt 
chứa các loại hoa quả sấy khô, hạt, sô-cô-la và sữa chua (ngũ cốc là chủ yếu). 

 
 

(210) 4-2012-25187 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A26.4.24 
(591) Đen, vàng 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn PQC  

(VN) 
194 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); gia cầm (không còn sống); chất chiết ra từ thịt; rau, 

quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; nước quả nấu đông; mứt ướt; mứt quả ướt; 
trứng; sữa và các sản phẩm sữa; dầu thực vật và mỡ ăn.  

 
Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; đường; gạo; bột sắn; bột cọ; chất thay thế cà phê; bột 
ngũ cốc và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc; bánh mì; bánh, kẹo; mật ong; nước mật đường; 
men; bột nở; muối; tương hạt cải; dấm và nước xốt (gia vị); bột gia vị; kem lạnh.  

 
Nhóm 31: Động vật sống; rau và quả tươi; hạt giống; cây và hoa tươi.  

 
Nhóm 32: Bia; các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả, 
không có cồn; xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống.  

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu.  

 
Nhóm 34: Thuốc lá; xì-gà; hộp đựng thuốc lá, xì-gà; túi đựng xì-gà; dụng cụ cắt đầu xì-
gà; diêm.  

 
 

(210) 4-2012-25188 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2; 25.1.6; A26.11.12 
(591) Nâu, xanh dương, nâu đồng nhạt, vàng 

đồng, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Hoàng Lan  (VN) 
Số 4 Lê Lợi, phường 1, thành phố Vũng 
Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê bột; cà phê hạt; cà phê rang xay, cà phê hòa tan; đồ uống có cà phê. 
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(210) 4-2012-25189 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên sản xuất 
thương mại dịch vụ Ngọc 
Nông   (VN) 
Tổ 06, KV Tân Thạnh, phường Thuận 
Hưng, quận Thốt Nốt, thành phố Cần 
Thơ  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón lá. 
 

Nhóm 35: Mua bán phân bón lá.  
 
 

(210) 4-2012-25190 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.1 
(591) Vàng cam, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Kết Nối Thực   (VN) 
155 Trần Hữu Trang, phường 10, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 43: Quán cà phê; quán ăn uống; dịch vụ nhà hàng khách sạn.  
 
 

(210) 4-2012-25191 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) Công ty cổ phần dược Hậu 

Giang   (VN) 
288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.   
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(210) 4-2012-25192 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược Hậu 
Giang    (VN) 
288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.   
 
 

(210) 4-2012-25193 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược Hậu 
Giang    (VN) 
288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.   
 
 

(210) 4-2012-25194 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược Hậu 
Giang    (VN) 
288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.   
 
 

(210) 4-2012-25195 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược Hậu 
Giang    (VN) 
288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.   
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(210) 4-2012-25196 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
OPC   (VN) 
1017 Hồng Bàng, phường 12, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (sử dụng cho mục đích y tế).  

 
 

(210) 4-2012-25197 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
OPC  (VN) 
1017 Hồng Bàng, phường 12, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (sử dụng cho mục đích y tế). 

 
 

(210) 4-2012-25198 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
OPC   (VN) 
1017 Hồng Bàng, phường 12, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (sử dụng cho mục đích y tế). 

 
 

(210) 4-2012-25199 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
OPC   (VN) 
1017 Hồng Bàng, phường 12, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (sử dụng cho mục đích y tế). 
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(210) 4-2012-25200 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
OPC  (VN) 
1017 Hồng Bàng, phường 12, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (sử dụng cho mục đích y tế). 
 
 

(210) 4-2012-25201 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
OPC   (VN) 
1017 Hồng Bàng, phường 12, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (sử dụng cho mục đích y tế). 
 
 

(210) 4-2012-25202 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại dịch vụ Thiên 
Minh V.N  (VN) 
91/16 Nhất Chi Mai, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 

(210) 4-2012-25203 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại dịch vụ Thiên 
Minh V.N  (VN) 
91/16 Nhất Chi Mai, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
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(210) 4-2012-25204 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Nguyễn Hồng Cứ   (VN) 
Số 227 ấp Tân Khánh, xã Tân Thành, 
huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê; ca cao. 

 
 

(210) 4-2012-25205 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 4.3.3; 26.3.2; 4.3.9; 26.3.4 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại dịch vụ 
Quân Thiên Phát  (VN) 
Số 269 ấp An Hưng, thị trấn An Phú, 
huyện An Phú, tỉnh An Giang 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; hoá chất dùng cho thuốc trừ sâu; hóa chất nông nghiệp (trừ chất diệt 

nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc diệt sâu và chất diệt ký sinh trùng); chất nền 
dùng để trồng trọt ngoài đất (nông nghiệp); chế phẩm để phết nhựa dùng cho nghề trồng 
cây. 

 
 

(210) 4-2012-25206 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 1.15.15; A5.3.15; A9.7.19; 8.1.6 
(591) Vàng nhạt, nâu nhạt, đỏ, xanh, vàng, 

trắng xám, xám nhạt, vàng kem 
(731) Công ty cổ phần Công nghệ 

Truyền thông số 1  (VN) 
40A Hàng Bài, phường Hàng Bài, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; phần mềm máy tính liên quan đến thực đơn (thực đơn 

điện tử); máy tính bảng. 
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo: phần mềm máy tính, máy tính bảng. 
 

Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ tư vấn phần mềm máy tính. 
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(210) 4-2012-25207 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH Hoàng Hương (VN)
Số 6, ngõ 111, phố Láng Hạ, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2012-25208 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.13.1 
(591) Ghi đậm, ghi nhạt, trắng xám 
(731) Công ty cổ phần Liên kết Thị 

trường  (VN) 
Số 40, đường số 24, phường 11, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 24: Khăn tắm bằng vải; khăn trải bàn bằng vải; chăn (mÒn); áo gối; ga trải giường; 
vỏ đệm. 

 
 

(210) 4-2012-25209 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH Việt Thắng  (VN)
Số nhà 398, đường Xương Giang, 
phường Ngô Quyền, thị xã Bắc Giang, 
tỉnh Bắc Giang  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt 
động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ốc bươu vàng.  

 
 

(210) 4-2012-25210 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH Việt Thắng  (VN)
Số nhà 398, đường Xương Giang, 
phường Ngô Quyền, thị xã Bắc Giang, 
tỉnh Bắc Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt 
động vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt ốc bươu vàng.  
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(210) 4-2012-25211 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH Việt Thắng   (VN)
Số nhà 398, đường Xương Giang, 
phường Ngô Quyền, thị xã Bắc Giang, 
tỉnh Bắc Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt 
động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ốc bươu vàng.  

 
 

(210) 4-2012-25212 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH Việt Thắng   (VN)
Số nhà 398, đường Xương Giang, 
phường Ngô Quyền, thị xã Bắc Giang, 
tỉnh Bắc Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt 
động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ốc bươu vàng.  

 
 

(210) 4-2012-25213 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 
triển Y Tế  (VN) 
Tầng 2, tòa nhà 34T, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
BELCOLAW (BELCOLAW IP 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 
trong y tế. 

 
 

(210) 4-2012-25214 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.3.1; 2.1.8; A2.1.16; A26.4.24 
(591) Trắng, đỏ, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH võ thuật 
Phương Thanh  (VN) 
100 Xuân Thủy, phường Thảo Điền, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Dạy võ thuật. 
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(210) 4-2012-25216 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 4.3.3 
(731) Công ty TNHH Thần Sáng   (VN)

Số 142 A4, phường 12, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí cụ thể: khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), khí dầu 

mỏ hóa lỏng công nghiệp; bán lẻ khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), khí dầu mỏ hóa lỏng công 
nghiệp, đồ điện gia dụng (nồi cơm điện, máy giặt, điều hòa, quạt điện, tủ lạnh), đồ nội 
thất (giường, tủ, bàn, ghế), đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác (vỏ bình ga, bếp 
ga).  

 
 

(210) 4-2012-25217 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 4.3.3 
(591) Xanh, đỏ, vàng 
(731) Công ty TNHH Thần Sáng  (VN) 

Số 142 A4, phường 12, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí cụ thể: khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), khí dầu 

mỏ hóa lỏng công nghiệp; bán lẻ khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), khí dầu mỏ hóa lỏng công 
nghiệp, đồ điện gia dụng (nồi cơm điện, máy giặt, điều hòa, quạt điện, tủ lạnh), đồ nội 
thất (giường, tủ, bàn, ghế), đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác (vỏ bình ga, bếp 
ga).  

 
 

(210) 4-2012-25219 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A11.1.6; A11.3.7; 26.4.4 
(591) Xanh cốm, trắng 
(731) Nguyễn Hoàng Long  (VN) 

104/2 Nguyễn Trãi, phường 3, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT.,CORP.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh tráng trộn.  
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(210) 4-2012-25222 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH Đầu tư và Phát 
triển Y tế  (VN) 
Tầng 2, tòa nhà 34 T, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
BELCOLAW (BELCOLAW IP 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 
trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-25223 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xuất nhập khẩu quốc tế Mỹ 
Việt  (VN) 
Số nhà 1D, ngách 194/7/20 đường Thanh 
Đàm, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, dược liệu, thực phẩm chức năng. 
 
 

(210) 4-2012-25224 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xuất nhập khẩu quốc tế Mỹ 
Việt   (VN) 
Số nhà 1D, ngách 194/7/20 đường Thanh 
Đàm, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, dược liệu, thực phẩm chức năng. 
 
 

(210) 4-2012-25225 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xuất nhập khẩu quốc tế Mỹ 
Việt   (VN) 
Số nhà 1D, ngách 194/7/20 đường Thanh 
Đàm, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, dược liệu, thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2012-25226 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Trường mầm non tư thục Ban 
Mai   (VN) 
NT2 khu đô thị Văn Quán, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo.  
 
 

(210) 4-2012-25227 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.2; A25.7.21 
(591) Đen, xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phân lân 
nung chảy Văn Điển  (VN) 
Đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón các loại.  
 

(210) 4-2012-25228 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A1.1.2; A1.1.12 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh dương, nâu 

đậm, nâu lợt (nâu nhạt), đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Glasso  (VN) 
72/3 Trương Công Định, phường 14, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Cửa nhôm kính. 
 
 

(210) 4-2012-25229 (220) 09.11.2012 
 (441) 25.01.2013 

(531) A18.1.9; 1.15.21 
(591) Đen, đỏ, cam, trắng 

(540) 

  

(731) Vũ Thị Hồng   (VN) 
Số 14 tổ 55, Mai Động, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính cụ thể là các chương trình máy tính dùng cho phương tiện 
vận chuyển, thiết bị điện tử dùng để nhận truyền hình và dùng để truyền liên lạc qua 
mạng trên toàn cầu và chuyền chúng tới thiết bị gắn trên phương tiện vận chuyển; các 
chương trình chạy trên điện thoại, chương trình máy tính để quản lý thông tin liên lạc và 
trao đổi dữ liệu giữa máy tính cầm tay và máy tính văn phòng. 
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(210) 4-2012-25230 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A18.1.8; 1.15.15; A16.1.11 
(591) Đen, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Vũ Thị Hồng  (VN) 
Số 14 tổ 55, Mai Động, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính cụ thể là các chương trình máy tính dùng cho phương tiện 

vận chuyển, thiết bị điện tử dùng để nhận truyền hình và dùng để truyền liên lạc qua 
mạng trên toàn cầu và chuyền chúng tới thiết bị gắn trên phương tiện vận chuyển; các 
chương trình chạy trên điện thoại, chương trình máy tính để quản lý thông tin liên lạc và 
trao đổi dữ liệu giữa máy tính cầm tay và máy tính văn phòng. 

 
 

(210) 4-2012-25231 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A18.1.8; 20.5.7 
(591) Đen, đỏ, xanh lá cây, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Vũ Thị Hồng   (VN) 
Số 14 tổ 55, Mai Động, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội    

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính cụ thể là các chương trình máy tính dùng cho phương tiện 

vận chuyển, thiết bị điện tử dùng để nhận truyền hình và dùng để truyền liên lạc qua 
mạng trên toàn cầu và chuyền chúng tới thiết bị gắn trên phương tiện vận chuyển; các 
chương trình chạy trên điện thoại, chương trình máy tính để quản lý thông tin liên lạc và 
trao đổi dữ liệu giữa máy tính cầm tay và máy tính văn phòng. 

 
 

(210) 4-2012-25232 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A18.1.8; A16.1.11 
(591) Đen, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Vũ Thị Hồng   (VN) 
Số 14 tổ 55, Mai Động, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính cụ thể là các chương trình máy tính dùng cho phương tiện 

vận chuyển, thiết bị điện tử dùng để nhận truyền hình và dùng để truyền liên lạc qua 
mạng trên toàn cầu và chuyền chúng tới thiết bị gắn trên phương tiện vận chuyển; các 
chương trình chạy trên điện thoại, chương trình máy tính để quản lý thông tin liên lạc và 
trao đổi dữ liệu giữa máy tính cầm tay và máy tính văn phòng. 
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(210) 4-2012-25233 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 20.5.7; 4.5.2; 4.5.3; 26.4.1 
(591) Đen, đỏ, xanh dương, vàng, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Vũ Thị Hồng   (VN) 
Số 14 tổ 55, Mai Động, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội    

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính cụ thể là các chương trình máy tính dùng cho phương tiện 

vận chuyển, thiết bị điện tử dùng để nhận truyền hình và dùng để truyền liên lạc qua 
mạng trên toàn cầu và chuyền chúng tới thiết bị gắn trên phương tiện vận chuyển; các 
chương trình chạy trên điện thoại, chương trình máy tính để quản lý thông tin liên lạc và 
trao đổi dữ liệu giữa máy tính cầm tay và máy tính văn phòng. 

 
 

(210) 4-2012-25234 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 3.7.1; 3.7.16 
(591) Trắng bạc, xanh, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu nông nghiệp Việt Thái  
(VN) 
248/32 Nguyễn Thái Bình, phường 12, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón hột, phân bón bột và phân bón nước.  

 
 

(210) 4-2012-25235 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A25.7.6; 26.15.1; A25.7.7 
(591) Đỏ, xanh dương, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Vũ Thị Hồng   (VN) 
Số 14 tổ 55, Mai Động, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học cụ thể là: thiết bị hàng hải, trắc địa, phần mềm 

máy tính, phần mềm để quản lý thông tin liên lạc và trao đổi dữ liệu giữa máy tính cầm 
tay và máy tính văn phòng.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo, cụ thể là quảng cáo trên trang web, quảng cáo trên các sản phẩm. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế phần mềm máy tính.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 

 

 
1281 

(210) 4-2012-25236 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(591) Đỏ, trắng (540) 

 

(731) Công ty TNHH thiết bị và xây 
dựng Phoenix  (VN) 
F1/1M hương lộ 80, ấp 6, xã Vĩnh Lộc 
A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 37: Lắp đặt giàn giáo; xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng. 
 
 

(210) 4-2012-25237 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A26.11.12; 25.1.25; 26.13.25 
(591) Đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị và xây 
dựng Phoenix  (VN) 
F1/1M hương lộ 80, ấp 6, xã Vĩnh Lộc 
A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; lắp đặt giàn giáo. 
 
 

(210) 4-2012-25238 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1; 1.15.23; A5.5.20 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại dịch vụ 
xuất nhập khẩu Mỹ Thịnh  (VN)
309 Tân Hòa Đông, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 06: Khuôn kim loại (dùng cho xưởng đúc). 
 
 

(210) 4-2012-25239 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.4 
(591) Đỏ nâu, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Nguyễn Thanh  (VN) 
Đường DH ấp 2, xã Vĩnh Tân, huyện Tân 
Uyên, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ mỹ thuật. 
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(210) 4-2012-25240 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) MITSUBISHI ELECTRIC 
CORPORATION   (JP) 
7-3 Marunouchi 2-chome, Choyoda-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 11: Máy điều hòa không khí.  

 
 

(210) 4-2012-25241 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.9.23; 26.4.3; 5.9.1 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) REX HOLDINGS CO.,LTD.   (JP) 

1-8-7, Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-
0032, Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống các món ăn Nhật; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ 

uống do nhà hàng thực hiện.  
 
 

(210) 4-2012-25242 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) M. ARTHUR GENSLER JR. & 
ASSOCIATES, INC.  (US) 
Two Harrison Street, Suite 400, San 
Francisco, California 94105, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế kiến trúc; dịch vụ thiết kế đồ họa và dịch vụ tư vấn thiết kế nội 

thất. 
 
 

(210) 4-2012-25243 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dầu khí An Dương  (VN) 
LK6C19, khu đô thị Mỗ Lao, phường 
Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 04: Xăng, dầu, khí ga hoá lỏng, dầu nhờn, mỡ công nghiệp.  
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(210) 4-2012-25244 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dầu khí An Dương   (VN) 
LK6C19, khu đô thị Mỗ Lao, phường 
Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội   

 
(511)   Nhóm 04: Xăng, dầu, khí ga hoá lỏng, dầu nhờn, mỡ công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2012-25245 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2; 26.13.25; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Vàng, xanh lá, trắng, đen, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Hoàng Phát GYM  (VN) 
156 Dương Bá Trạc, phường 2, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe.  

 
 

(210) 4-2012-25246 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nhựa 
T.E.K.K.A  (VN) 
49 Huỳnh Tấn Phát, quận Hải Châu, 
thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 19: Cửa nhựa. 

 
 

(210) 4-2012-25247 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất Hoá nông An Giang  (VN) 
Số 172, tổ 3 ấp Long Định, xã Long 
Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật.  
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(210) 4-2012-25248 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất Hoá nông An Giang  (VN) 
Số 172, tổ 3 ấp Long Định, xã Long 
Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật.  

 
 

(210) 4-2012-25249 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất Hoá nông An Giang   (VN)
Số 172, tổ 3 ấp Long Định, xã Long 
Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật.  

 
 

(210) 4-2012-25250 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) Bùi Thanh Bình  (VN) 

Khu 5, xã Sơn Thuỷ, huyện Thanh Thuỷ, 
tỉnh Phú Thọ  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn, vecni; chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ.  

 
 

(210) 4-2012-25251 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Bùi Thanh Bình  (VN) 
Khu 5, xã Sơn Thuỷ, huyện Thanh Thuỷ, 
tỉnh Phú Thọ  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn, vecni; chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ.  
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(210) 4-2012-25252 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A1.1.10; 26.1.2 
(591) Đen, trắng, đỏ, xanh, vàng 
(731) Bùi Thanh Bình  (VN) 

Khu 5, xã Sơn Thuỷ, huyện Thanh Thuỷ, 
tỉnh Phú Thọ 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn, vecni; chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ.  
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: xi măng; bột bả tường.  
 
 

(210) 4-2012-25253 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A1.1.10; 26.1.2 
(591) Đen, trắng, đỏ, xanh, vàng. 
(731) Bùi Thanh Bình  (VN) 

Khu 5, xã Sơn Thuỷ, huyện Thanh Thuỷ, 
tỉnh Phú Thọ 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn, vecni; chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ.  
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: xi măng; bột bả tường.  
 
 

(210) 4-2012-25254 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(591) Vàng, đỏ, xanh, xám (540) 

  

(731) Công ty T.N.H.H xây dựng dịch 
vụ và thương mại Thomas 
Hoàng Kim  (VN) 
Số 103 khu 1, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện 
Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa 

 

(511)   Nhóm 29: Xúc xích, sữa, thịt đóng hộp, cá đóng hộp. 
 
 

(210) 4-2012-25255 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(591) Vàng, đỏ, xanh, xám (540) 

  

(731) Công ty T.N.H.H xây dựng dịch 
vụ và thương mại Thomas 
Hoàng Kim   (VN) 
Số 103 khu 1, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện 
Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa 
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(511)   Nhóm 29: Xúc xích, sữa, thịt đóng họp, cá đóng hộp. 
 
 

(210) 4-2012-25256 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 7.3.11; 26.1.9 
(591) Đỏ, xanh dương, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng - 
thương mại - dịch vụ Hoàng 
Linh  (VN) 
170/2 Vườn Lài, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu chống thấm: bột trét tường.  

 
 

(210) 4-2012-25260 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.3.15; 25.1.25; 26.5.1; 25.7.25 
(591) Trắng, vàng, xanh lá cây, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ 
xanh Hưng Phát  (VN) 
Số 9, ngõ 52, phố Lê Trọng Tấn, phường 
Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt, cá, gia cầm và thú săn (không còn sống); chất chiết ra từ thịt; rau quả 

được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín.  
 

Nhóm 31: Động vật sống; rau và quả tươi; hạt giống, cây và hoa tươi; ngũ cốc dạng 
nguyên liệu.  

 
 

(210) 4-2012-25261 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2; 26.4.2 
(591) Xanh nước biển, xanh lá cây, đỏ, đen 

(540) 

 

(731) Công ty T.N.H.H SX & TM 2 WAY  
(VN) 
Cụm công nghiệp Gia Lộc 1, xã Thạch 
Khôi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc, thức ăn gia cầm và thức ăn thuỷ sản. 
 

Nhóm 35: Mua bán thức ăn gia súc, thức ăn gia cầm và thức ăn thuỷ sản.  
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(210) 4-2012-25262 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2; 26.4.2 
(591) Xanh nước biển, xanh lá cây, đỏ, đen 

(540) 

 

(731) Công ty T.N.H.H SX & TM 2 WAY  
(VN) 
Cụm công nghiệp Gia Lộc 1, xã Thạch 
Khôi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc; thức ăn gia cầm và thức ăn thuỷ sản. 
 

Nhóm 35: Mua bán thức ăn gia súc, thức ăn gia cầm và thức ăn thuỷ sản. 
 
 

(210) 4-2012-25263 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Ngọc Tài  (VN) 
ấp Mỹ Thạnh, xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ 
Mới, tỉnh An Giang  

 
(511)   Nhóm 19: Gạch đất sét nung: gạch ống, gạch thẻ.  

 
 

(210) 4-2012-25264 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(591) Đỏ 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Đức Tâm  (VN) 
ấp Long Mỹ I, Long Giang, huyện Chợ 
Mới, tỉnh An Giang 

 
(511)   Nhóm 19: Gạch nung: gạch ống, gạch thẻ. 

 
 

(210) 4-2012-25265 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Phước Nguyên  
(VN) 
ấp Long Mỹ I, Long Giang, huyện Chợ 
Mới, tỉnh An Giang  

 
(511)   Nhóm 19: Gạch nung: gạch ống, gạch thẻ.  
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(210) 4-2012-25266 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(591) Đỏ (540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Hưng Phát  
(VN) 
ấp Mỹ Thạnh, xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ 
Mới, tỉnh An Giang  

 
(511)   Nhóm 19: Gạch đất sét nung: gạch ống, gạch thẻ. 

 
 

(210) 4-2012-25267 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(591) Đỏ, đen (540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông Nhịp Sống  (VN) 
Số 14D2, phố Vạn Phúc, phường Liễu 
Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; nghiên cứu thị 

trường.  
 

Nhóm 41: Thông tin giải trí; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hóa hoặc giáo dục; thông 
tin về nơi giải trí; lập kế hoạch cho buổi tiệc [giải trí].  

 
 

(210) 4-2012-25269 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH ứng dụng phát 
triển công nghệ Thành Phát  
(VN) 
Xóm Hoa, thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 16: Giấy. 

 
 

(210) 4-2012-25270 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
A.N.P.E.R Pháp   (VN) 
Số 352 Giải Phóng, phường Phương Liệt, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2012-25272 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(591) Trắng, đỏ đậm 

(540) 

  

(731) Nguyễn Khắc Quyền   (VN) 
Số 34, ngõ 178, phố Kim Hoa, phường 
Phương Liên, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Ruốc (chà bông); giò chả. 

 
 

(210) 4-2012-25273 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  (540) 

  

(731) Lê Hùng Lân  (VN) 
63/4M Quang Trung, phường 10, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 31: Lúa giống.  

 
 

(210) 4-2012-25274 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(591) Nâu, trắng 
(731) Lâm Vỹ Song   (VN) 

341 Nguyễn Công Trứ, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm; mua bán mỹ phẩm.   
 

Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp.  
 
 

(210) 4-2012-25275 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(591) Đỏ (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư dịch 
vụ thương mại Ngôi Sao Châu 
¸  (VN) 
214 đường Hoa Lan, phường 02, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị máy vi tính: bàn phím, chuột, tai nghe, thiết bị quay phim truyền hình 

ảnh qua máy tính (webcam).  
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(210) 4-2012-25276 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Uy Lân   (VN) 
26 lô K, khu dân cư Bình Tiên, phường 
4, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh.  
 
 

(210) 4-2012-25278 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 9.1.10; A9.1.16 
(591) Xanh lam, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất đầu tư thương mại 
Nhị Long   (VN) 
135/3E Lê Văn Thọ, phường 11, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép, nón (mũ); tất (vớ).  
 
 

(210) 4-2012-25279 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A25.7.6; A25.7.7 
(591) Vàng, nâu, đen, trắng 
(731) Hộ kinh doanh Nhím Xù VN  (VN)

74 xóm Đất, phường 8, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; nón (mũ); tất vớ. 
 
 

(210) 4-2012-25280 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 2.9.14; A2.9.15; A5.3.13 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH thực phẩm G.C (VN)

12+450/12, tổ 4, khu phố 4, phường 
Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 29: Thạch dừa; nha đam đã qua chế biến đóng hộp; thực phẩm không còn sống 
như: tôm, cua, cá, thịt. 

 
Nhóm 30: Cà phê; ca cao; trà (chè); gạo.  

 
 

(210) 4-2012-25281 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 3.9.1; A26.11.12; 26.4.1; A19.1.6 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, vàng, vàng 

cam, đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất chế 

biến thuỷ hải sản và thương 
mại Thanh Phát  (VN) 
Khu phố 4, phường Đông Hải, thành phố 
Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh 
Thuận  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm; mắm. 

 
 

(210) 4-2012-25282 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.4; A25.3.3; 5.7.1; 26.4.9 
(591) Đỏ, xanh, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thế giới Cà phê  (VN) 
27 Phan Đình Phùng, phường Tân 
Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê bột. 

 
 

(210) 4-2012-25283 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 2.3.1; A2.3.2; 10.5.13 (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Hà Nam 
Linh  (VN) 
A7/96 đường số 41, phường Phú Thọ 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 21: Dụng cụ dùng trong gia đình như: lược, bàn chải.  
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(210) 4-2012-25284 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A2.9.16; 5.3.20; 5.13.4; 24.1.1; 5.7.3 
(591) Đỏ, vàng, xanh đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ 
Trường Sơn Đồng Nai  (VN) 
46 Nguyễn Thị Minh Khai, khu phố 3, 
phường Xuân An, thị xã Long Khánh, 
Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 45: Vệ sĩ cho cá nhân; người bảo vệ, vệ sĩ; bảo vệ ban đêm; tư vấn về an ninh; giám 

sát trộm và báo hiệu an ninh. 
 
 

(210) 4-2012-25285 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 4.3.3; 24.1.1; 5.13.4; 5.7.3 
(591) Đỏ, đen, vàng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ bảo 
vệ Bảo Sơn - Đồng Nai  (VN) 
ấp Bến Cam, đường 319B, xã Phước 
Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 45: Vệ sĩ cho cá nhân; người bảo vệ, vệ sĩ; bảo vệ ban đêm; tư vấn về an ninh; giám 

sát trộm và báo hiệu an ninh.  
 
 

(210) 4-2012-25286 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 5.7.3; A5.3.14 
(591) Đen, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Doãn Nguyễn Thành  (VN) 
Số 10/11 Căn, hẻm 683 Nguyễn Kiệm, 
phường 3, quận Gò Vấp, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê bột. 

 
 

(210) 4-2012-25287 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm và 
thương mại Thành Công   (VN) 
Km 6 + 200, quốc lộ 38, Hạp Lĩnh, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh 
dưỡng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-25289 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A25.3.3; 25.1.25; 26.4.3; A5.11.11 
(731) SABUN INDUSTRIAL CO.,LTD.   (JP) 

1-41, Motomachi 2-chome, Konan-ku, 
Niigata-shi, Niigata-ken, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 07: Bộ phận của máy may.  

 
 

(210) 4-2012-25290 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 5.7.3; 26.1.2; 5.13.4 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng 
(731) Hộ kinh doanh Vinh Thạnh  

(VN) 
291/12 Lũy Bán Bích, phường Hòa 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bún khô; mì sợi; mì (nui); miến khô.  

 
 

(210) 4-2012-25291 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(591) Đỏ 
(731) Tiệm vàng Hưng Long (doanh 

nghiệp tư nhân)   (VN) 
Số 07 đường Hùng Vương, phường 1, 
thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; đồ kim hoàn; platin (bạch kim); đá quý; đá bán quý.  
 

Nhóm 35: Mua bán: vàng trang sức, vàng mỹ nghệ, đá quý; đá bán quý.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 

 

 
1294 

(210) 4-2012-25292 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A25.3.3; 18.1.21; 15.7.1 
(591) Đen, đỏ, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH GEMKO THERMO 
Việt Nam  (VN) 
2/2 Nguyễn Thành ý, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ tùng xe đạp. 
 
 

(210) 4-2012-25293 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm và thiết bị y tế 
Tuệ Minh   (VN) 
Phòng 806, nhà 17 T9, khu đô thị Trung 
Hòa - Nhân Chính, phường Nhân Chính, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-25294 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược Minh 
Hải   (VN) 
322 Lý Văn Lâm, phường 1, thành phố 
Cà Mau, tỉnh Cà Mau  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-25295 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm FRESH   (VN) 
Số 558, đường Quang Trung, phường La 
Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-25296 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Phong Phó   (VN) 
30-32 Phong Phú, phường 12, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-25297 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Doãn Văn Quân  (VN) 
Số 16/18/178 Nguyễn Văn Linh, phường 
Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, thành 
phố Hải Phòng 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 30: Bánh đa, mỳ, miến, gạo, bánh, kẹo. 
 
 

(210) 4-2012-25299 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH Thai Nakorn 
Patana   (VN) 
Km 3, quốc lộ 1, phường 9, thành phố 
Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 

(511)   Nhóm 05: Dầu gió.  
 
 

(210) 4-2012-25300 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A25.3.3; 25.5.1; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Đen, cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên sản xuất 
thương mại dịch vụ thực 
phẩm kỹ nghệ Trung Nam  (VN)
Số B6/6C ấp 2, xã Vĩnh Lộc A, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt đã được bảo quản; thịt đóng hộp; thịt bò tẩm gia vị (khô bò); thịt; thịt trâu 
đã qua chế biến. 
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(210) 4-2012-25301 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.1.16; A5.1.5 
(591) Đen, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thiết bị Công nghệ Môi 
trường Việt Nam  (VN) 
247 Nguyễn Đức Thuận, thị trấn Trâu 
Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Quạt công nghiệp (chạy bằng động cơ điện).  
 

Nhóm 40: Gia công cơ khí. 
 
 

(210) 4-2012-25302 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) DETASU PHARMEXCO   (IN) 
1/17525, Part A, 60/4, 3rd Floor, Yusuf 
Sarai, New Delhi - 110016, India 

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-25303 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) GLAXOSMITHKLINE TRADING 
SERVICES LIMITED   (IE) 
6900 Cork Airport Business Park, 
Kinsale Road, Cork, Ireland 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và dược chất.  
 
 

(210) 4-2012-25304 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.5.21; 25.1.25; 26.1.1; A5.5.20 (540) 

  

(731) Công ty TNHH DO và SONS  (VN)
159 Triệu Việt Vương, phường Bùi Thị 
Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí, tổ chức các buổi trình diễn ca nhạc, vũ trường, dịch vụ 
karaoke. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ khách sạn.  
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(210) 4-2012-25305 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 1.15.5; A3.7.24 
(591) Trắng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần diêm Thống 

Nhất   (VN) 
670 Ngô Gia Tự, Đức Giang, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Bật lửa ga. 
 
 

(210) 4-2012-25306 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 4.5.2; 4.5.3; A26.4.24 
(591) Hồng cánh sen, trắng 

(540) 

  

(731) Hồng Tú  (VN) 
384/6/3B Lý Thái Tổ, phường 10, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; sản xuất phim video; dàn dựng chương trình biểu diễn; nhiếp 
ảnh; viết kịch bản phim - kịch. 

 
 

(210) 4-2012-25307 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) PERFETTI VAN MELLE S.P.A.   (IT) 
Via XXV Aprile, 7-20020 Lainate (MI) - 
Italy 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo cao su có thể thổi bóng; kẹo cao su; kẹo sô cô la; kẹo cà phê; 
kẹo ca cao; kẹo dẻo; kẹo cứng; kẹo hình giọt nước; thạch (bánh kẹo); kẹo que; kẹo hình 
thoi; kẹo bạc hà; đường; kẹo bơ cứng; kẹo cam thảo; kẹo có mùi thơm. 

 
 

(210) 4-2012-25308 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại và đầu tư Thịnh 
Phát   (VN) 
Số 332, phố Kim Ngưu, phường Minh Khai,
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; cung cấp tiện nghi giải trí; công 
viên vui chơi giải trí; dịch vụ giải trí; rạp chiếu phim. 
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(210) 4-2012-25310 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2; 25.5.1 
(591) Đỏ, xanh lá cây đậm, vàng, trắng 
(731) Tổ hợp tác sản xuất rau an 

toàn Phú Gia  (VN) 
ấp 1, xã Gia Canh, huyện Định Quán, 
tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 31: Rau tươi các loại.  
 
 

(210) 4-2012-25311 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 3.13.1; A3.13.24 
(591) Vàng, đen, đỏ 

(540) 

 

(731) Nguyễn Trường Hiệp  (VN) 
Số 302 lô F chung cư Hưng Phú, phường 
10, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, quần áo thời trang, quần áo lót.  
 
 

(210) 4-2012-25312 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 3.7.16; A3.7.24; 3.7.10 
(591) Xanh dương, xanh nhạt 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH yến sào Ma Mi  
(VN) 
P 205, tầng 2, tòa nhà Saigon Pailon, 53-
55 Bà Huyện Thanh Quan, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp, yến sào chế biến. 
 

Nhóm 35: Mua bán yến sào và tổ yến, xuất nhập khẩu yến sào và tổ yến. 
 
 

(210) 4-2012-25313 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A11.3.4; 26.1.1; A1.1.10 
(591) Trắng, nâu. 

(540) 

  

(731) Phan Thị Minh Thy  (VN) 
Số nhà 73, tổ 105, khu 7, đường số 12, khu
dân cư Hiệp Thành 3, phường Hiệp Thành, 
thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn uống. 
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(210) 4-2012-25314 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
ứng dụng đông dược và dịch 
vụ HC  (VN) 
Tổ 21, phường Kim Giang, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 
 

(210) 4-2012-25315 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.13.25; A26.11.8; 26.3.23 
(591) Xanh dương, xám, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH xây dựng Việt 
óc  (VN) 
Phòng số 01A tầng 5 Crescent Plaza, 105 
Tôn Dật Tiên, phường Phú Thuận, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng nhà máy xí nghiệp. 
 
 

(210) 4-2012-25316 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 18.1.21; 26.1.1; 25.12.1 
(591) Vàng, đỏ, trắng, xanh lam, xanh nước 

biển, đen 
(731) Công ty cổ phần xe khách số I 

Sơn La   (VN) 
83 đường 3/2 tổ 9, phường Quyết Thắng, 
thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; vận chuyển hành khách bằng taxi; vận tải 
hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh. 

 
 

(210) 4-2012-25317 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Arista Việt Nam   (VN) 
Số 352 đường Giải Phóng, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho y tế.  
 
 

(210) 4-2012-25318 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A26.11.8 
(731) ZEBEX INDUSTRIES INC.   (TW) 

B1F-1, No.207, Sec-3, Beixin Rd., Xindian
Dist., New Taipei City 23143, Taiwan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 
& TRAN CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy quét mã vạch; bộ đọc mã vạch; bộ giải mã vạch; bộ đọc thẻ; máy đọc ký 
tự quang; bút quang điện có khả năng giao tiếp với máy điện toán, đánh dấu trên màn 
hình hoặc đọc mẫu vạch; thiết bị tạo laze không dùng cho mục đích y tế; máy nhận dạng 
vân tay; máy tính cá nhân; thiết bị hỗ trợ kỹ thuật số dùng cho cá nhân; máy tính; bộ nối 
(thiết bị xử lý dữ liệu); thiết bị lưu trữ dữ liệu; bộ đọc (thiết bị xử lý dữ liệu); bộ xử lý dữ 
liệu; thiết bị đầu cuối dữ liệu; máy tính trạm; thiết bị đầu cuối máy tính; dây cáp điện; 
máy in dùng với máy tính; nhãn điện tử; máy đọc nhãn điện tử; máy đếm tiền; thiết bị đầu 
cuối thẻ tín dụng; thiết bị đầu cuối điểm bán hàng; thiết bị đầu cuối thông tin. 

 
 

(210) 4-2012-25319 (220) 09.11.2012 
 (441) 25.01.2013 

(531) A11.3.2; 3.3.1; 3.3.15 
(731) E. & J. GALLO WINERY   (US) 

600 Yosemite Boulevard, Modesto, 
California 95354, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn, không bao gồm bia.  
 
 

(210) 4-2012-25320 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A26.4.24 
(731) Tổng công ty cổ phần bia - 

rượu - nước giải khát Sài Gòn  
(VN) 
6 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia các loại; nước giải khát có ga và không ga (đồ uống không cồn); nước 
khoáng; nước uống đóng chai; nước ép hoa quả; nước ép trái cây không có cồn.  

 

Nhóm 33: Rượu; đồ uống có chứa cồn (trừ bia); đồ uống có cồn chứa hoa quả; cốc-tai (đồ 
uống hỗn hợp có cồn); nước ép trái cây có cồn.  
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(210) 4-2012-25321 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 15.7.1 
(591) Trắng, xanh dương 
(731) Công ty cổ phần Hùng Vương  

(VN) 
C4-1, khu công nghiệp Hòa Xá, thành 
phố Nam Định, tỉnh Nam Định  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 07: Mũi khoan dùng cho máy khoan; đá mài dùng cho máy mài, lưỡi cưa dùng cho 
máy cưa.  

 
 

(210) 4-2012-25322 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 4.3.9; 4.3.7; 26.1.1; A25.3.3 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần xi măng Hà 

Tiên 1   (VN) 
360 Bến Chương Dương, phường Cầu 
Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 19: Xi măng. 
 
 

(210) 4-2012-25323 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH thương mại - 
sản xuất nệm Kim Cương  (VN) 
2A/1 khu công nghiệp Đồng An, phường 
Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT.,CORP.) 

 

(511)   Nhóm 20: Gối; đệm (nệm). 
 
 

(210) 4-2012-25324 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A17.2.2; 25.5.25; 26.4.1 
(591) Xanh da trời, trắng, đen, xám 
(731) Công ty TNHH thương mại  - 

sản xuất nệm Kim Cương  (VN) 
2A/1 khu công nghiệp Đồng An, phường 
Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT.,CORP.) 
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(511)   Nhóm 20: Gối; đệm (nệm). 
 
 

(210) 4-2012-25325 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2; 26.4.1; 26.1.1; A14.1.6 
(591) Xanh da trời, xanh lam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển công nghệ KAVIDO 
Việt Nam  (VN) 
Số 10, ngõ Bản Đồ, Thôn Đông, Xuân 
Đỉnh, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội

 

(511)   Nhóm 09: Máy vi tính, phần mềm máy vi tính và máy in dùng kèm máy vi tính.  
 
 

(210) 4-2012-25326 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) PPG INDUSTRIES OHIO, INC.   (US) 
3800 West 143rd Street, Cleveland, State 
of Ohio 44111, United States of America 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 02: Chế phẩm phủ ngoài dạng sơn dùng cho mục đích công nghiệp.  
 
 

(210) 4-2012-25327 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES, 
LTD.   (JP) 
1-1, Osaki 2-chome, Shinagawa-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 07: Thiết bị và máy chế biến nhựa.  
 
 

(210) 4-2012-25329 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) YEVA THERAPEUTICS PVT.,LTD.  
(IN) 
108, Shiv Chambers, Plot No. 21. C.B.D 
Sector 11, Belapur, New Bombay-
400703, India  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-25330 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.3.15; A5.3.14; 10.3.7 
(731) Công ty TNHH tiên phong 

phân phối và phát triển Sản 
Phẩm Mới   (VN) 
Phòng 602, tầng 6 trụ sở Công ty Tem, số 
14, phố Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng
Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 

danh (VIFALAW) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, các loại thực phẩm thường, các loại sữa, thực phẩm hữu cơ, 
thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung, thực phẩm ăn kiêng và các loại thực phẩm khác 
dùng cho mục đích y tế, dược phẩm, thiết bị y tế, dụng cụ y tế; xuất nhập khẩu mỹ phẩm, 
các loại thực phẩm thường, các loại sữa, thực phẩm hữu cơ, thực phẩm chức năng, thực 
phẩm bổ sung, thực phẩm ăn kiêng và các lọai thực phẩm khác dùng cho mục đích y tế, 
dược phẩm, thiết bị y tế, dụng cụ y tế.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ y tế; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ vật lý 
trị liệu; dịch vụ điều dưỡng.  

 
 

(210) 4-2012-25331 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A26.11.12 
(591) Trắng, đỏ, đen 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

xuất nhập khẩu Bách Thịnh  
(VN) 
47 đường nội khu Hưng Gia I, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ mát sa (massage) thư giãn với kem và đá nóng; dịch vụ đặc trị vấn đề 
về da, dịch vụ điều trị chuyên sâu chống lão hóa da; dịch vụ làm săn chắc sáng da với mặt nạ 
cô la gen, dịch vụ chăm sóc tạo mẫu tóc; dịch vụ chăm sóc da và sắc đẹp cho mọi lứa tuổi. 

 
 

(210) 4-2012-25332 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.3.14; 26.1.4 
(591) Đen, xám, ghi, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dược phẩm An Bình   (VN) 
Số 4, ngách 21, ngõ 4, phố Phương Mai, 
phường Phương Mai, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm; mua bán thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2012-25334 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH dược Tâm Đan (VN)
1333, đường 31B, khu phố An Phú An 
Khánh, phường An Phú, quận 2, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-25335 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH dược Tâm Đan (VN)
1333, đường 31B, khu phố An Phú An 
Khánh, phường An Phú, quận 2, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-25336 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH dược Tâm Đan (VN)
1333, đường 31B, khu phố An Phú An 
Khánh, phường An Phú, quận 2, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-25337 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH dược Tâm Đan (VN)
1333, đường 31B, khu phố An Phú An 
Khánh, phường An Phú, quận 2, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-25338 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH dược Tâm Đan  
(VN) 
1333, đường 31B, khu phố An Phú An 
Khánh, phường An Phú, quận 2, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

(210) 4-2012-25339 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH dược Tâm Đan  
(VN) 
1333, đường 31B, khu phố An Phú An 
Khánh, phường An Phú, quận 2, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-25340 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH dược Tâm Đan  
(VN) 
1333, đường 31B, khu phố An Phú An 
Khánh, phường An Phú, quận 2, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-25341 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH dược Tâm Đan  
(VN) 
1333, đường 31B, khu phố An Phú An 
Khánh, phường An Phú, quận 2, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-25342 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH dược Tâm Đan  
(VN) 
1333, đường 31B, khu phố An Phú An 
Khánh, phường An Phú, quận 2, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-25343 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH dược Tâm Đan  
(VN) 
1333, đường 31B, khu phố An Phú An 
Khánh, phường An Phú, quận 2, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-25344 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH dược Tâm Đan  
(VN) 
1333, đường 31B, khu phố An Phú An 
Khánh, phường An Phú, quận 2, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-25345 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH dược Tâm Đan  
(VN) 
1333, đường 31B, khu phố An Phú An 
Khánh, phường An Phú, quận 2, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-25346 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH dược Tâm Đan  
(VN) 
1333, đường 31B, khu phố An Phú An 
Khánh, phường An Phú, quận 2, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-25347 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH dược Tâm Đan  
(VN) 
1333, đường 31B, khu phố An Phú An 
Khánh, phường An Phú, quận 2, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-25348 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH dược Tâm Đan  
(VN) 
1333, đường 31B, khu phố An Phú An 
Khánh, phường An Phú, quận 2, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-25349 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH dược Tâm Đan  
(VN) 
1333, đường 31B, khu phố An Phú An 
Khánh, phường An Phú, quận 2, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-25350 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH dược Tâm Đan  
(VN) 
1333, đường 31B, khu phố An Phú An 
Khánh, phường An Phú, quận 2, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-25351 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH dược Tâm Đan  
(VN) 
1333, đường 31B, khu phố An Phú An 
Khánh, phường An Phú, quận 2, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-25352 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH dược Tâm Đan  
(VN) 
1333, đường 31B, khu phố An Phú An 
Khánh, phường An Phú, quận 2, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-25353 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH dược Tâm Đan  
(VN) 
1333, đường 31B, khu phố An Phú An 
Khánh, phường An Phú, quận 2, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-25354 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH dược Tâm Đan  
(VN) 
1333, đường 31B, khu phố An Phú An 
Khánh, phường An Phú, quận 2, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-25355 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH dược Tâm Đan  
(VN) 
1333, đường 31B, khu phố An Phú An 
Khánh, phường An Phú, quận 2, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-25356 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH dược Tâm Đan  
(VN) 
1333, đường 31B, khu phố An Phú An 
Khánh, phường An Phú, quận 2, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-25357 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH dược Tâm Đan  
(VN) 
1333, đường 31B, khu phố An Phú An 
Khánh, phường An Phú, quận 2, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-25358 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH dược Tâm Đan  
(VN) 
1333, đường 31B, khu phố An Phú An 
Khánh, phường An Phú, quận 2, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-25359 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 9.1.10; A9.1.16 
(591) Nâu đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xu hướng 
Thời Trang  (VN) 
128 Điện Biên Phủ, phường 17, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng hóa: quần áo trẻ em. 

 
 

(210) 4-2012-25360 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(591) Hồng, trắng (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Xu hướng 
Thời trang  (VN) 
128 Điện Biên Phủ, phường 17, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng hóa: mua bán quần áo trẻ sơ sinh.  

 
 

(210) 4-2012-25362 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 24.15.21; A26.11.12 
(591) Xanh ngọc, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
thông tin Hợp Tâm  (VN) 
128 Điện Biên Phủ, phường 17, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính.  
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(210) 4-2012-25363 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A11.3.2; 1.15.23 
(591) Hồng, trắng 
(731) Công ty TNHH đầu tư Mỹ Vân 

Việt Nam  (VN) 
132 đường số 9, phường Tân Phú, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê.  
 
 

(210) 4-2012-25364 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A25.7.21; 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương 
(731) Công ty cổ phần bao bì 

Vafaco  (VN) 
139 Ưu Long, phường 11, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Túi nhựa (tự phân hủy) dùng để bao gói.  
 
 

(210) 4-2012-25365 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 18.1.23; A18.1.9 
(591) Vàng, trắng 
(731) Hợp tác xã vận tải Nội Bài  

(VN) 
Km 3 + 800 đường Bắc Thăng Long - 
Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải bằng taxi. 
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(210) 4-2012-25367 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  (540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 
mại Thơ Dũng   (VN) 
04 Lê Lợi, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư 
M'gar, tỉnh §¾k L¾k  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 
 

(210) 4-2012-25368 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  (540) 

 

(731) Cơ sở sản xuất chả cá Phượng 
TÌo  (VN) 
36 Trần Độc, phường Trần Phú, thành 
phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định  

 
(511)   Nhóm 29: Chả cá, chả tôm, chả mực. 

 
 

(210) 4-2012-25369 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 3.9.1; A5.1.12; A25.7.22; 26.1.1; 3.7.16 (540) 

  

(731) Cơ sở sản xuất chả cá Phượng 
TÌo  (VN) 
36 Trần Độc, phường Trần Phú, thành 
phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định  

 
(511)   Nhóm 29: Chả cá, chả tôm, chả mực. 

 
 

(210) 4-2012-25370 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) WU TAI INDUSTRIAL CO.,LTD.  

(TW) 
NO.33, SEC.2, MING CHUAN E. RD., 
TAIPEI, TAIWAN  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Lót phanh cho xe cộ; má phanh dùng cho xe ô tô; xéc măng phanh cho xe cộ; 

má phanh cho xe cộ; phanh cho xe cộ; phanh đĩa cho xe cộ. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 

 

 
1313 

(210) 4-2012-25371 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2 
(731) WU TAI INDUSTRIAL CO.,LTD.  

(TW) 
NO.33, SEC.2, MING CHUAN E. RD., 
TAIPEI, TAIWAN  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Lót phanh cho xe cộ; má phanh dùng cho xe ô tô; xéc măng phanh cho xe cộ; 

má phanh cho xe cộ; phanh cho xe cộ; phanh đĩa cho xe cộ. 
 
 

(210) 4-2012-25372 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) WU TAI INDUSTRIAL CO.,LTD.  
(TW) 
NO.33, SEC.2, MING CHUAN E. RD., 
TAIPEI, TAIWAN  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 12: Lót phanh cho xe cộ; má phanh dùng cho xe ô tô; xéc măng phanh cho xe cộ; 

má phanh cho xe cộ; phanh cho xe cộ; phanh đĩa cho xe cộ.  
 
 

(210) 4-2012-25373 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) WU TAI INDUSTRIAL CO., LTD.  
(TW) 
NO.33, SEC.2, MING CHUAN E. RD., 
TAIPEI, TAIWAN  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 12: Lót phanh cho xe cộ; má phanh dùng cho xe ô tô; xéc măng phanh cho xe cộ; 

má phanh cho xe cộ; phanh cho xe cộ; phanh đĩa cho xe cộ.  
 
 

(210) 4-2012-25374 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) TAIPEI LEATHER CO.,LTD.   (TW) 
1F. NO.61, SEC.1, CHUNG CHING N. 
RD., TAIPEI, TAIWAN. 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm để trang điểm, mặt nạ làm đẹp mỹ phẩm; kem (mỹ phẩm); 
sữa làm sạch cho mục đích vệ sinh (mỹ phẩm); nước hoa; chế phẩm mỹ phẩm giúp cho 
người thon thả.  

 
Nhóm 14: Đồng hồ; đồ trang sức; vòng đeo chìa khoá [đồ nữ trang giả rẻ tiền]; đồ trang 
trí [kim hoàn]; ghim cài ca-vát; đồ nữ trang rẻ tiền (đồ trang sức); đồng hồ đeo tay.  

 
Nhóm 18: Cặp đựng tài liệu, giấy tờ; quần áo cho vật nuôi trong nhà; túi xách tay; bao để 
móc chìa khóa; ví tiền, túi cầm tay cho phụ nữ; túi du lịch; «.  

 
 

(210) 4-2012-25375 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) CHE LIWU CO.,LTD.   (TW) 
1F., NO. 127, JYUNYING ST., SHULIN 
DIST., NEW TAIPEI CITY 238, 
TAIWAN. 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Lót phanh cho xe cộ; má phanh dùng cho xe ô tô; xéc măng phanh cho xe cộ; 
má phanh cho xe cộ; phanh cho xe cộ; phanh xe đạp.  

 
 

(210) 4-2012-25376 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.3.1; 24.15.21; 6.1.2 
(731) MERIDA INDUSTRY CO.,LTD.   (TW) 

NO. 116, MEEI GAANG ROAD, MEEI 
GAANG TSUEN, TA TSUEN, CHANG 
HWA HSlEN, TAIWAN  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp; xe đạp gấp lại được; xe đạp điện; khung của xe đạp để gắn chai đựng 
nước; chuông cho xe đạp; giỏ xe đạp.  

 
 

(210) 4-2012-25377 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) MERIDA INDUSTRY CO.,LTD.   (TW) 
NO. 116, MEEI GAANG ROAD, MEEI 
GAANG TSUEN, TA TSUEN, CHANG 
HWA HSIEN, TAIWAN.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp; xe đạp gấp lại được; xe đạp điện; khung của xe đạp để gắn chai đựng 
nước; chuông cho xe đạp; giỏ xe đạp.  
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(210) 4-2012-25378 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Hoàng Thị Lan  (VN) 
281/56 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức biểu diễn nghệ thuật.  

 
 

(210) 4-2012-25379 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) CLARINS   (FR) 
4, rue Berteaux Dumas, 92200 Neuilly-
Sur-Seine, France  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc mặt và cơ thể; kem bôi (mỹ phẩm) để chăm sóc 

mặt và cơ thể; nước thơm (mỹ phẩm) và nước xức (mỹ phẩm) chăm sóc mặt và cơ thể. 
 
 

(210) 4-2012-25381 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A1.1.10; A26.11.12; 26.2.7 
(591) Xanh lục, cam 

(540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Hiệu   (VN) 
A1706, số 88, Láng Hạ, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo tin học; dịch vụ đào tạo nghiệp vụ kế toán.  
 

Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính.  
 
 

(210) 4-2012-25382 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 2.9.1; 25.1.6; 25.12.1; A1.1.10 
(731) TCY COSMETICS CO.   (TW) 

7F., No. 130, Songshan Rd., Xinyi Dist., 
Taipei City 11090, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH W.I.Z.P.R.O (WIZPRO 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem bôi mí mắt; chì kẻ lông mày; sáp làm bóng môi; phấn hồng; 

kem làm trắng da.  
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(210) 4-2012-25389 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và phát triển Thăng Long Gas  
(VN) 
Tổ 10, phường Tân Lập, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên  

 
(511)   Nhóm 04: Xăng, dầu, khí ga hoá lỏng, dầu nhờn, mỡ công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2012-25390 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và phát triển Thăng Long Gas  
(VN) 
Tổ 10, phường Tân Lập, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên    

 
(511)   Nhóm 04: Xăng, dầu, khí gas hoá lỏng, dầu nhờn, mỡ công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2012-25391 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và phát triển Thăng Long Gas  
(VN) 
Tổ 10, phường Tân Lập, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên    

 
(511)   Nhóm 04: Xăng, dầu, khí gas hoá lỏng, dầu nhờn, mỡ công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2012-25392 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1 
(591) Xanh, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Khải Ca 
Hoàn   (VN) 
47/16 đường TCH 21, phường Tân 
Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Camera quan sát, đầu ghi hình, màn hình, thiết bị báo động, chíp điện tử.  
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(210) 4-2012-25393 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2; 26.1.4 
(591) Xanh 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Khải Ca 
Hoàn  (VN) 
47/16 đường TCH 21, phường Tân 
Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Camera quan sát, đầu ghi hình, màn hình, thiết bị báo động, chíp điện tử.  

 
 

(210) 4-2012-25394 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A3.7.24; 3.7.16 
(591) Đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty Marilyn Monroe  (VN)
270 Minh Phụng, phường 2, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ chăm sóc da; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp.  

 
 

(210) 4-2012-25395 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.3.15; A5.1.16; 3.7.7; A3.7.24; 1.3.1; 
26.1.1 

(591) Trắng, vàng, đỏ, xanh lá cây, xanh nước 
biển 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hà Trang   (VN) 
Số nhà 53, phố Thanh Hà, phường Thanh 
Miếu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ  

 
(511)   Nhóm 30: Gạo, bột sắn dây, chè (trà). 

 
 

(210) 4-2012-25396 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thu Hương  (VN) 
76 Trần Xuân Soạn, phường Ngô Thì 
Nhậm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2012-25397 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 5.7.1; 25.1.6; 17.2.25; 4.3.3; 4.3.20 
(591) Nâu, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH du lịch và 
thương mại quốc tế Hoàng 
Kim  (VN) 
¤ 13, lô 5, Đền Lừ 2, đường Hoàng Mai, 
phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

(210) 4-2012-25398 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 25.1.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
quốc tế Đức Việt   (VN) 
Số 14, ngách 71/14 Hoàng Văn Thái, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu thực phẩm chức năng, thực phẩm hỗ trợ làm đẹp da, 
tóc, móng tay, mua bán mỹ phẩm, dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-25399 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
quốc tế Đức Việt   (VN) 
Số 14, ngách 71/14 Hoàng Văn Thái, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng chống nám và sạm da.  
 
 

(210) 4-2012-25400 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
xây dựng - thương mại - dịch 
vụ Lê Trần  (VN) 
25 Trần Bình Trọng, phường 1, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: trần nhà không bằng kim loại, vật liệu xây 
dựng không bằng kim loại, thạch cao, tấm lợp mái không bằng kim loại, lớp ốp, không 
bằng kim loại cho các công trình xây dựng; tấm lát mỏng không bằng kim loại. 
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(210) 4-2012-25401 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn thương 
mại dịch vụ Thiên Phước  (VN) 
201 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè).  
 
 

(210) 4-2012-25403 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại và dịch vụ Hoàng Cương  
(VN) 
Số 103, phố Nguyễn Lương Bằng, 
phường Nam Đồng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vũ Gia và cộng sự 
(VUGIA&PARTNER CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy rửa bát, máy giặt.  
 

Nhóm 11: Bếp ga, bếp điện, bếp điện từ, lò vi sóng, lò nướng, chậu rửa (gắn cố định), vòi 
rửa, tủ lạnh, thiết bị cung cấp nước nóng, bình lọc nước, máy hút mùi, máy sấy bát. 

 
 

(210) 4-2012-25404 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.1; A26.4.24; 3.7.17 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Thành Đạt  
(VN) 
654 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 19: Xi măng; vôi; đá; gạch; cát; vật liệu xây dựng phi kim loại.  
 

Nhóm 35: Mua bán: xi măng, vôi, đá, gạch, sắt, thép.  
 
 

(210) 4-2012-25409 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) ACE LIMITED   (CH) 
Barengasse 32, CH-8001 Zurich, 
Switzerland  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ hỗ trợ và tư vấn về y tế.  
 

Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý.  
 
 

(210) 4-2012-25410 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 1.15.15; 2.7.9; 2.7.10; A9.1.20; 9.1.11 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) SING-LIN FOODS CORPORATION  

(TW) 
NO. 5, KUNG YEH NORTH RD., 
YUNG FENG LI, NAN TOU CITY, 
NAN TOU HSIEN 540, TAIWAN  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 30: Đồ gia vị; sản phẩm bột xay; mỳ sợi; gia vị; bánh quy; kẹo (bánh kẹo).  

 
 

(210) 4-2012-25411 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 3.1.4; A25.1.10 
(731) TIGRE BLANC (LUXEMBOURG) 

SARL   (LU) 
75 Parc d'ActivitiÐs- L-8308 
Mamer/Capellen- Luxembourg 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu vôt ca. 

 
 

(210) 4-2012-25412 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 3.1.4; A25.1.10 
(731) TIGRE BLANC (LUXEMBOURG) 

SARL    (LU) 
75 Parc d'ActivitiÐs- L-8308 
Mamer/Capellen- Luxembourg 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 21: Đồ thuỷ tinh (đồ gia dụng) 
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(210) 4-2012-25413 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 19.7.1; 3.1.1 
(731) TIGRE BLANC (LUXEMBOURG) 

SARL   (LU) 
75 Parc d'ActivitiÐs- L-8308 
Mamer/Capellen- Luxembourg  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượt vôt-ca.  

 
 

(210) 4-2012-25414 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) TIGRE BLANC (LUXEMBOURG) 
SARL   (LU) 
75 Parc d'ActivitiÐs- L-8308 
Mamer/Capellen- Luxembourg  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 33: Rượu vôt-ca.  

 
 

(210) 4-2012-25415 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) TIGRE BLANC (LUXEMBOURG) 
SARL    (LU) 
75 Parc d'ActivitiÐs- L-8308 
Mamer/Capellen- Luxembourg  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 21: Đồ thủy tinh (đồ gia dụng). 

 
 

(210) 4-2012-25416 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH Thuận Buồm  
(VN) 
Quốc lộ 13, phường An Thạnh, thị xã 
Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Giày; dép. 
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(210) 4-2012-25417 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH Thuận Buồm  
(VN) 
Quốc lộ 13, phường An Thạnh, thị xã 
Thuận An, tỉnh Bình Dương   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Giày; dép. 
 
 

(210) 4-2012-25418 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.15.15; 26.3.3; 26.3.4; 26.13.25 
(591) Đỏ, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại và dịch vụ Vân 
Ngọc Vân  (VN) 
303 Hùng Vương, quận Thanh Khê, 
thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ môtô, xe rnáy.  
 

Nhóm 37: Bảo dưỡng, bảo hành môtô, xe máy. 
 
 

(210) 4-2012-25420 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A14.5.2; A1.1.10; 7.3.15 
(591) Đỏ, trắng, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tâm Đức 
Thành  (VN) 
Tổ 5, số nhà 3, ngõ 8B, đường Đặng Tất, 
khối Tân Tiến, phường Lê Mao, thành 
phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

 

(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn làm bằng kim loại; cửa kéo (cửa lùa) làm bằng kim loại. 
 

Nhóm 19: Cửa nhựa; cửa kính.  
 
 

(210) 4-2012-25421 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(591) Xanh ngọc (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Tâm Đức 
Thành  (VN) 
Tổ 5, số nhà 3, ngõ 8B, đường Đặng Tất, 
khối Tân Tiến, phường Lê Mao, thành 
phố Vinh, tỉnh Nghệ An  
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(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn làm bằng kim loại; cửa kéo (cửa lùa) làm bằng kim loại.  
 

Nhóm 19: Cửa nhựa; cửa kính.  
 
 

(210) 4-2012-25432 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Linh Đạt   (VN) 
Km 31+500, quốc lộ 5A, xã Dị Sử, 
huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-25433 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần phát triển 
quốc tế Kim Tự Tháp   (VN) 
Số 127 Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; đĩa compắc [nghe 

- nhìn]; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống; đĩa ghi âm thanh; thiết bị nghe nhìn 
dùng cho giảng dạy; phim hoạt hình. 

 
Nhóm 16: Sách; văn phòng phẩm; tranh ảnh; ấn phẩm; đồ dùng giảng dạy [trừ thiết bị 
giảng dạy]; bảng quảng cáo bằng giấy hoặc bìa cứng. 

 
 

(210) 4-2012-25434 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Ngô Thị Bích Thảo  (VN) 
Số 22 đường Lê Thánh Tôn, phường 
Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH BABYLON (BABYLON 

COMPANY LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 25: Hàng may mặc: quần, áo, giày, dép, mũ, nón.  
 

Nhóm 35: Buôn bán quần áo, giày dép, mũ nón.  
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(210) 4-2012-25435 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Ngô Thị Bích Thảo  (VN) 
Số 22 đường Lê Thánh Tôn, phường 
Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH BABYLON (BABYLON 

COMPANY LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 25: Hàng may mặc: quần, áo, giày, dép, mũ, nón.  
 

Nhóm 35: Buôn bán quần áo, giày dép, mũ nón.  
 
 

(210) 4-2012-25439 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.4; 26.4.7 
(731) THE WEST AMERICAN 

CORPORATION   (US) 
382 Marshall Way, Layton, Utah 84041, 
United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 09: Loa; loa âm thanh; loa âm trần; loa âm tường; loa ngoài trời; loa siêu trầm; 
thùng sau của loa âm trần và loa âm tường, cụ thể là vỏ tiêu âm của loa; bộ chuyển mạch 
như là bộ chọn loa; bộ khuếch đại âm thanh.  

 
 

(210) 4-2012-25440 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm VITA Việt Nam   (VN)
Nhà A4, TT kho 708, khu B cụm 591, xã 
Liên Ninh, huyện Thanh Trì, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 
 

(210) 4-2012-25441 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Thủy Trúc   (VN) 
Số 19, tổ 38, tập thể 242 ngõ Gốc Đề, 
đường Minh Khai, phường Minh Khai, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-25443 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Thuỷ Trúc  (VN) 
Số 19, tổ 38, tập thể 242 ngõ Gốc Đề, 
đường Minh Khai, phường Minh Khai, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-25444 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) PHIL-INTERNATIONAL CO.,LTD. (KR)
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-25445 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) PHIL-INTERNATIONAL CO.,LTD. (KR)
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-25446 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Phong Phó   (VN) 
30-32 Phong Phú, phường 12, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-25447 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Phong Phó   (VN) 
30-32 Phong Phú, phường 12, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-25448 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh dương, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ Phú 

Nhuận   (VN) 
78A Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy tăng âm (ampli); đầu máy đọc phát kỹ thuật số; đầu máy hát karaoke; ống 

nói; bộ trộn âm; loa; máy thu hình (tivi); điện thoại; đầu thu và phát sóng kỹ thuật số. 
 
 

(210) 4-2012-25449 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A1.1.10; 26.1.2 
(591) Trắng, xanh dương, đỏ 
(731) Công ty TNHH Bảy Chín Bảy  

(VN) 
175 Thoại Ngọc Hầu, phường Phú 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mũ (nón), túi xách, cặp, ví (bóp), thắt lưng, giày dép, mắt kính thời 

trang, dao cạo râu, cán dao cạo râu, khẩu trang, dụng cụ làm mỏng, bàn chải đánh răng, 
móc quần áo, khăn các loại, dụng cụ học sinh văn phòng phẩm như: bút viết các loại, bút 
chì màu các loại, thước kẻ các loại, sáp tô màu, hộp đựng bút, tủ để hồ sơ, compa, gọt (đồ 
chuốt) bút chì, tẩy (gôm), đồ bấm kim, đồ bấm lỗ giấy, màu để vẽ, giấy, giấy ghi chú, 
giấy than, giấy in màu, giấy sao chụp, bút xóa, tập vở học sinh, máy fax, máy in, máy 
photo. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 

 

 
1327 

(210) 4-2012-25450 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Phạm Phú Trường  (VN) 
ấp Tấn Phú, xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, 
tỉnh An Giang 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 09: Máy tăng âm (ampli), đầu máy đọc phát kỹ thuật số, ống nói, bộ trộn âm, loa, 
máy thu hình (tivi). 

 
 

(210) 4-2012-25451 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Trần Văn Vân  (VN) 
Thôn Kỳ Thọ, xã Hành Đức, huyện 
Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi  

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè), đậu nành; ngô; ca cao; bột mì 
 
 

(210) 4-2012-25452 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 5.5.19; A5.5.22 (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Ngọc 
Dòng  (VN) 
Số 138 Lương Khánh Thiện, quận Ngô 
Quyền, thành phố Hải Phòng  

 

(511)   Nhóm 24: Chăn, ga giường, áo gối.  
 

Nhóm 35: Mua bán đệm; chăn, ga, áo gối, gối.  
 
 

(210) 4-2012-25453 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) CHENBRO MICOM CO.,LTD.  (TW) 
15F, No. 150, Jian Yi Road, Chung Ho 
District, New Taipei City, Taiwan 

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy tính chủ; thiết bị xử lý dữ liệu trung tâm (CPU.); thiết bị xử lý dữ liệu 
trung tâm cá nhân (CPU cá nhân); mạch điện tử; ổ đĩa cứng tháo lắp dược bao gồm chủ 
yếu ổ đĩa cứng của máy tính; giá đỡ chuyên dụng dùng cho máy tính cá nhân; bàn phím 
máy vi tính; màn hình máy tính; vỏ máy tính (phần cứng máy vi tính); thiết bị đọc thẻ 
nhớ; miếng đệm lót chuột máy vi tính; giá đỡ cánh tay (khi thao tác máy tính) chuyên 
dụng dùng cho thiết bị đầu cuối máy tính; giá đỡ cánh tay (khi thao tác bàn phím máy 
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tính) chuyên dụng dùng cho máy tính; giá đỡ chuyên dụng dùng cho máy tính xách tay; 
giá đỡ chuyên dụng dùng cho máy tính bảng. 

 
 

(210) 4-2012-25454 (220) 12.11.2012 
 (441) 25.01.2013 

(531) A26.4.6; A5.1.16; A5.1.5 
(731) KABUSHIKI KAISHA KAMINOMOTO

HOMPO (ALSO TRADING AS 
KAMINOMOTO CO., LTD.)  (JP) 
3-25, 3-chome, Kumochibashidori, 
Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo-ken, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; xà phòng gội dầu; mỹ phẩm; mỹ phẩm dùng cho tóc; thuốc đánh 
răng; dầu thơm; nước hoa; thuốc nhuộm tóc; chế phẩm làm mọc tóc (mỹ phẩm); chế 
phẩm dưỡng tóc (mỹ phẩm); nước xức tóc; dầu xức tóc dạng lỏng (mỹ phẩm); dầu gội 
đầu; dầu dưỡng tóc (mỹ phẩm); dầu xả tóc; kem dưỡng tóc (mỹ phẩm); sáp thơm bôi tóc 
dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu chăm sóc tóc (mỹ phẩm); chất tạo màu cho tóc (mỹ 
phẩm); kem dưỡng da (mỹ phẩm); mỹ phẩm dạng lỏng dùng cho da. 

 
 

(210) 4-2012-25455 (220) 12.11.2012 
 (441) 25.01.2013 

(531) 1.13.1; 26.4.2; A13.1.15 
(731) KABUSHIKI KAISHA KAMINOMOTO 

HOMPO (ALSO TRADING AS 
KAMINOMOTO CO., LTD.)  (JP) 
3-25, 3-chome, Kumochibashidori, 
Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo-ken, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; xà phòng gội đầu; mỹ phẩm; mỹ phẩm dùng cho tóc; thuốc đánh 
răng; dầu thơm; nước hoa; thuốc nhuộm tóc; chế phẩm làm mọc tóc (mỹ phẩm); chế 
phẩm dưỡng tóc (mỹ phẩm); nước xức tóc; dầu xức tóc dạng lỏng (mỹ phẩm); dầu gội 
đầu; dầu dưỡng tóc (mỹ phẩm); dầu xả tóc; kem dưỡng tóc (mỹ phẩm); sáp thơm bôi tóc 
dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu chăm sóc tóc (mỹ phẩm); chất tạo màu cho tóc (mỹ 
phẩm); kem dưỡng da (mỹ phẩm); mỹ phẩm dạng lỏng dùng cho da. 

 
 

(210) 4-2012-25456 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH thương mại Việt 
Huynh  (VN) 
79 Khu Hạ, xã Tráng Liệt, huyện Bình 
Giang, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
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(511)   Nhóm 07: Máy sục khí oxy dùng cho các trang trại nuôi trồng thủy hải sản (máy sục khí); 
bơm sục khí dành cho các bể nuôi loài thủy sinh; máy bơm nước. 

 
 

(210) 4-2012-25457 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2; 1.15.15; A26.11.8 
(591) Trắng, đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh da trời
(731) Nguyễn Đình Tiếp  (VN) 

Thôn Lão Phong, xã Tân Phong, huyện 
Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS.,JSC) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước khoáng (đồ uống).  
 
 

(210) 4-2012-25458 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 4.3.3 
(591) Vàng đồng, đen, trắng, đỏ 
(731) Tốt Bửu Chí  (VN) 

31C/11 Trần Bình Trọng, phường 11, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vật tư ngành nước, cụ thể là: chậu rửa inox, bình nước nóng inox, vòi 
nước nóng lạnh các loại, kính trang trí, ống mềm bằng nhựa và inox. 

 
 

(210) 4-2012-25459 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại, 
dịch vụ H&H  (VN) 
189/41 Hoàng Hoa Thám, phường 6, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Máy đột dập. 
 
 

(210) 4-2012-25462 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
và thiết bị y tế Đại Thanh (VN)
Số 7, ngõ 351/23, đường Lĩnh Nam, 
phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
 
 

(210) 4-2012-25463 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đại Thanh  
(VN) 
Số 7, ngõ 351/23, đường Lĩnh Nam, 
phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  

 
 

(210) 4-2012-25464 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đại Thanh  
(VN) 
Số 7, ngõ 351/23, đường Lĩnh Nam, 
phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  

 
 

(210) 4-2012-25465 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đại Thanh  
(VN) 
Số 7, ngõ 351/23, đường Lĩnh Nam, 
phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
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(210) 4-2012-25466 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đại Thanh  
(VN) 
Số 7, ngõ 351/23, đường Lĩnh Nam, 
phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
 
 

(210) 4-2012-25467 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đại Thanh  
(VN) 
Số 7, ngõ 351/23, đường Lĩnh Nam, 
phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
 
 

(210) 4-2012-25468 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đại Thanh  
(VN) 
Số 7, ngõ 351/23, đường Lĩnh Nam, 
phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
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(210) 4-2012-25469 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đại Thanh  
(VN) 
Số 7, ngõ 351/23, đường Lĩnh Nam, 
phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  

 

(210) 4-2012-25470 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.1.16; A5.1.5; 3.7.21; A3.7.24 
(591) Nâu, trắng 
(731) Công ty TNHH dịch vụ giải trí 

Mỹ Tâm   (VN) 
139H Nguyễn Đình Chính, phường 8, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, váy, áo váy (đầm), khăn quàng cổ, đồ đi ở chân, đồ đội đầu. 
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo thời trang, các sản phẩm may mặc, phụ kiện may mặc, mỹ 
phẩm, băng đĩa, nước hoa, đồ trang sức, kính mắt, đồng hồ, giày dép, túi xách, dây nịt, cà 
phê, nước giải khát, cốc- tai (cocktail), rượu. 

 
Nhóm 42: Thiết kế thời trang quần áo, váy; thiết kế túi xách, đồng hồ, dây nịt, phụ kiện 
thời trang. 

 
 

(210) 4-2012-25471 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 25.1.25; A25.1.10 (540) 

  

(731) Phạm Thị Xuân  (VN) 
GB6 - GB7, đường Nguyễn Giản Thanh, 
phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón. 
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(210) 4-2012-25472 (220) 12.11.2012 
 (441) 25.01.2013 

(531) 25.1.25; A5.5.20; A5.3.13 (540) 

  

(731) Phạm Thị Xuân  (VN) 
GB6-GB7, đường Nguyễn Giản Thanh, 
phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón. 
 
 

(210) 4-2012-25473 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần VN Pharma  
(VN) 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-25479 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 20.7.1; 26.2.7; 5.5.16; 25.12.1; A20.1.3 
(591) Xanh da trời, vàng, đỏ, da cam, hồng, 

trắng, xanh lam 
(731) Trường tiểu học thị trấn Cầu 

KÌ  (VN) 
Khóm 5, thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, 
tỉnh Trà Vinh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn SPVN (SPVN 

Co.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo đồng phục. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo.  
 
 

(210) 4-2012-25480 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

mỹ phẩm MC   (VN) 
ấp Thuận Tiến B, xã Thuận An, huyện 
Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
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(210) 4-2012-25481 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.4; 25.7.17; A26.11.12 
(591) Trắng, tím 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại - dịch vụ và sản 
xuất Hòa Mỹ   (VN) 
224/20 Lý Thường Kiệt, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 
 

(210) 4-2012-25482 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.3.13; A26.11.12; A5.3.15 
(591) Đen, xanh dương, xanh dương đậm, xanh 

dương nhạt 
(731) Công ty cổ phần Thiên Quân  

(VN) 
Lô B21, khu dân cư Hoàn Mỹ, Cồn 
Khương, phường Cái Khế, quận Ninh 
Kiều, thành phố Cần Thơ  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu; rượu vang. 
 

Nhóm 35: Mua bán nguyên liệu dược liệu để sản xuất thuốc thú y thủy sản, mua bán 
rượu, xuất khẩu ong dược liệu làm thuốc thú y thủy sản; mua bán nguyên liệu hóa chất 
phục vụ sản xuất thực phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-25483 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.5.20; 26.4.2; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Trắng, xanh lá mạ, vàng, xanh lá cây 
(731) Cơ sở sản xuất trà Cao 

Trường Phát   (VN) 
ấp Thị Tứ, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong 
Điền, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè).  
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(210) 4-2012-25484 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(591) Trắng, đen, đỏ, xanh dương đậm 
(731) Hộ kinh doanh ngư lưới cụ 

Ngọc Tỷ   (VN) 
Số A17-18 Điện Biên Phủ, phường Vĩnh 
Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 
Giang 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán lưới đánh cá.  
 
 

(210) 4-2012-25485 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.3.1; 26.1.1; 26.1.5 
(591) Đỏ, vàng, ghi xám, trắng, cam 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại xuất nhập khẩu 
viễn thông Mai Phát   (VN) 
16/49F Nguyễn Khuyến, phường An Cư, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị và linh kiện điện tử viễn thông.  
 
 

(210) 4-2012-25486 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 1.3.1; 26.15.1; 25.12.1 
(591) Vàng, đỏ, cam 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Việt Trung  (VN) 
5 lô C đường Nguyễn Văn Quỳ, phường 
Phú Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: lương thực thực phẩm như: gạo, cám, ngô (bắp), mì lát, mì ống, bột 

mì, bột ngũ cốc, thức ăn chăn nuôi.  
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(210) 4-2012-25487 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 24.9.1 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) IMPERIAL GENERAL FOODS 

INDUSTRY CO.,LTD   (TH) 
3059, 3059/1-3 Sukhumvit rd., Bangjak 
Prakanong, Bangkok 10260, Thailand  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Bơ; pho mát; kem sữa; kem đánh dậy bọt; cá đã lạng xương; trái cây lát mỏng; 

nước quả nấu đông; mứt nhão; bơ thực vật; mứt cam nhão. 
 

Nhóm 30: Bột nở; bánh qui; bột để làm bánh ngọt; bánh kẹo; bánh qui giòn; hương liệu 
(trừ tinh dầu cho bánh ngọt); bột mì; bột mì cho thực phẩm; thạch trái cây [dạng kẹo 
bánh]; mật ong; thạch hoa quả [bánh kẹo]; bánh qui poti bơ; nấm men (không dùng cho 
mục đích dược phẩm). 

 
 

(210) 4-2012-25488 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) Công ty liên doanh MEYER - 

BPC  (VN) 
6A3 quốc lộ 60, phường Phú Tân, thành 
phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-25489 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) Công ty dược - trang thiết bị 

y tế Bình Định (BIDIPHAR)  (VN) 
498 Nguyễn Thái Học, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-25490 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) Công ty dược - trang thiết bị 

y tế Bình Định (BIDIPHAR)  (VN) 
498 Nguyễn Thái Học, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-25491 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) Công ty dược - trang thiết bị 

y tế Bình Định (BIDIPHAR)  (VN) 
498 Nguyễn Thái Học, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-25492 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 25.1.6; 26.1.1; 26.4.2 
(591) Đen, trắng, nâu, vàng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại và dịch vụ cà phê 
Minh Thi  (VN) 
Số 25/7 Phan Chu Trinh, phường 9, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, ca cao, trà. 
 

Nhóm 43: Quán cà phê, nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2012-25493 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) DONGGUAN CITY QINGXI TOWN 

ZHITIANXIA ELECTRONICS 
PRODUCTS FACTORY  (CN) 
Yin Shan Industrial District, Fu Gang 
Village Committee, Qingxi Town, 
Dongguan, Guangdong, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị ngoại vi máy vi tính; điện thoại di động; máy nghe nhạc âm thanh nổi 

cho cá nhân; tai nghe; dây cáp điện; vỏ bọc bảo vệ máy nghe nhạc âm thanh nổi cho cá 
nhân, máy vi tính và máy vi tính bảng; thiết bị sạc pin; phần mềm trò chơi trên điện thoại 
di động; màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bảo vệ màn hình cho các thiết bị điện tử, cụ 
thể là điện thoại di động, máy nghe nhạc cầm tay, máy tính xách tay và máy tính bảng. 

 
 

(210) 4-2012-25494 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm và 
thương mại Thành Công   (VN) 
Km 6+200, quốc lộ 38, phường Hạp 
Lĩnh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh 

dưỡng dùng cho mục đích y tế; nước xịt mũi (dùng cho mục đích y tế).  
 
 

(210) 4-2012-25495 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 1.5.1; 2.9.14; A25.7.3; A2.9.15 
(591) Đỏ đậm, đỏ, xanh da trời đậm, trắng 
(731) SHANDONG PROTOS MEDICAL 

PRODUCTS CO.,LTD.  (CN) 
No. 5 Wenzhou Industrial Park, Changle 
country, Weifang City, Shangdong, 
China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 10: Các sản phẩm y tế dùng một lần: bộ tuưyền dịch I.V dùng để truyền dịch; bộ 

truyền máu dùng để truyền máu; bơm tiêm dùng để tiêm; túi nước tiểu dùng để đựng nước 
tiểu. 
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(210) 4-2012-25496 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) EXCLUSIV INTERNATIONAL PTE 
LTD   (SG) 
55 Toh Guan Road East #05-05 Uni-
Tech Centre Singapore 608601  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 24: Vải và hàng dệt; khăn trải giường; đồ bằng vải dùng cho giường.  
 
 

(210) 4-2012-25497 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A26.4.24 
(731) EXCLUSIV INTERNATIONAL PTE 

LTD   (SG) 
55 Toh Guan Road East #05-05 Uni-
Tech Centre Singapore 608601 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 24: Vải và hàng dệt; khăn trải giường; đồ bằng vải dùng cho giường.  
 
 

(210) 4-2012-25499 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) UBM IP Luxembourg S.µ r.l. (LU)
17 Boulevard Prince Henri, L-1724 
Luxembourg  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy vi tính; phần sụn máy vi tính; cơ sở dữ liệu điện tử của máy vi 
tính; đĩa CD ROM; xuất bản phẩm, tạp chí, bản tin và niên giám điện thoại tất cả đều ở 
dạng dữ liệu điện tử có thể tải xuống được từ mạng internet; thiết bị giảng dạy dùng trong 
ngành y tế; vật mang dữ liệu từ tính; đĩa mềm và vật mang dữ liệu khác dùng để ghi, 
truyền và tái tạo âm thanh, hình ảnh và/hoặc dữ liệu cụ thể là vật mang dữ liệu được ghi 
sẵn, đĩa mềm và vật mang dữ liệu liên quan đến y tế và nghành dược phẩm. 

 

Nhóm 16: ấn phẩm và xuất bản phẩm dạng in; áp phích quảng cáo; tờ rơi; báo chí, tạp chí; 
sách; bản tin, niên giám điện thoại; bản báo cáo và sách quảng cáo; đồ dùng giảng dạy 
(trừ thiết bị giảng dạy) dùng trong ngành y tế.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ nghiên cứu thị trường; dịch vụ nghiên cứu về tiếp thị; cung cấp thông 
tin tiếp thị; cung cấp thông tin thương mại liên quan đến thương mại toàn cầu và hàng hóa 
xuất nhập khẩu; lập kế hoạch cho chiến lược tiếp thị; phân tích và lập bảng biểu cho thông 
tin và số liệu nghiên cứu thị trường; thăm dò dư luận; thu thập dữ liệu và cung cấp các báo 
cáo liên quan đến thị trường; thực hiện phỏng vấn nhằm mục đích nghiên cứu thị trường; 
thực hiện phỏng vấn để tuyển dụng nhân sự; cung cấp thông tin về số liệu thống kê kinh 
doanh và thương mại; cung cấp thông tin kinh doanh và thương mại; nghiên cứu và điều 
tra kinh doanh; điều tra thương mại; dịch vụ đánh giá kinh doanh; dịch vụ tư vấn điều 
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hành kinh doanh; dịch vụ lập kế hoạch kinh doanh và quản lý kinh doanh; dịch vụ quảng 
cáo, tiếp thị và thúc đẩy bán hàng và phân tích các hiệu ứng thị trường kèm theo; biên tập 
và hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; cho thuê không gian quảng cáo và 
không gian bán hàng trên trang web; tổ chức và thực hiện các cuộc triển lãm và hội chợ 
nhằm mục đích quảng cáo và thương mại; cố vấn, phân tích, nghiên cứu và tư vấn liên 
quan đến lĩnh vực tiếp thị, tin tức kinh doanh, bán hàng, thương hiệu, nhận dạng thương 
hiệu, quan hệ công chúng và tiếp thị trực tiếp; dịch vụ tóm lược tin tức; dịch vụ kiểm tra 
tin tức trên mang internet và cung cấp báo cáo kết quả kiểm tra đó cho bên thứ ba (dịch vụ 
tóm lược tin tức); cung cấp thông tin nhằm hỗ trợ khách hàng trong việc lựa chọn các 
chuyên gia tư vấn liên quan đến lĩnh vực giáo dục, công nghệ và nghiên cứu cho mục đích 
kinh doanh; cung cấp thông tin kinh doanh và thương mại liên quan đến việc điều hành 
các phòng khám y tế ; quảng cáo liên quan đến các thông tin và sản phẩm dược và y tế; 
phân phát giấy quảng cáo và hàng mẫu dịch vụ đặt mua ấn phẩm về dược phẩm và y tế và 
đăng ký nhận các bài viết từ mạng internet và mạng viễn thông toàn cầu cho người khác; 
xuất bản các tài liệu quảng cáo; quản lý tệp tin mang tính; cung cấp các tin tức khuyến 
mại, các thông báo quảng cáo và các thông báo khuyến mại tới công chúng liên quan đến 
sản phẩm và thông tin về dược phẩm và y tế. 

 

Nhóm 38: Hãng thông tấn; phát các tin tức về doanh nghiệp, tài chính, kinh doanh và giải 
trí; cung cấp quyền truy cập và cho thuê thời gian truy cập vào cơ sở dữ liệu máy vi tính; 
dịch vụ truyền tin tức cho người khác. 

 

Nhóm 39: Cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực du lịch và vận chuyển hàng hóa.  
 

Nhóm 41: Tổ chức và tiến hành các cuộc hội thảo và hội nghị; dịch vụ xuất bản văn bản 
(không bao gồm những bài quảng cáo); tổ chức và tiến hành các sự kiện cho mục đích 
giáo dục; tổ chức lễ trao thưởng và các chương trình trao giải thưởng; sản xuất phim trừ 
phim quảng cáo, phim video và đĩa CD ROMs; sản xuất và cung cấp (không phải mua 
bán) các bản tin tức video và chương trình truyền thông internet (webcast), chương trình 
phát thanh và các sự kiện đa phương tiện; dịch vụ giáo dục và đào tạo liên quan đến y học 
và chăm sóc sức khỏe; cung cấp tin tức giải trí vâ giáo dục trực tuyến và thu thập và phổ 
biến các tin tức đó; cung cấp (không phải mua bán) các xuất bản phẩm điện tử trực tuyến 
và phổ biến qua mạng internet. 

 

Nhóm 42: Cho thuê, thiết kế và phát triển phần mềm và phần cứng máy vi tính; thiết kế 
trang web; lưu trữ (hosting) trang web trên máy tính; cung cấp trang web có nội dung liên 
quan đến máy tính; công nghệ cao, y tế, âm nhạc, ngành công nghiệp ghi âm, phần mềm 
miễn phí và phần mềm chia sẻ có thể tải xuống được và phổ biến phần mềm cho người khác. 

 

Nhóm 44: Cung cấp tin tức, thông tin và bài phân tích liên quan đến y tế, chăm sóc sức 
khỏe, chăm sóc y tế, dược phẩm và lợi ích của các dịch vụ y tế. 

 
 

(210) 4-2012-25501 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.3.1; 26.3.2; 26.1.1; 7.15.5 
(591) Xanh lá cây, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
thực phẩm Duy Anh  (VN) 
368/4 tỉnh lộ 15, ấp Bến Cỏ, xã Phú Hòa 
Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
 
 

(210) 4-2012-25504 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) STRIDER SPORTS INTERNATIONAL, 

INC.   (US) 
1820 Samco Road, Rapid City, SD, USA 
57702  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 12: Xe scutơ (xe cộ) có hai bánh và không có bàn đạp. 
 

Nhóm 28: Đồ chơi. 
 
 

(210) 4-2012-25505 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A1.1.12; A1.1.2 
(591) Đỏ, vàng, trắng 
(731) OSOTSPA CO.,LTD   (TH) 

348 Ramkhamhaeng Road, Huamak, 
Bangkapi, Bangkok 10240, Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn; nước hoa quả; nước uống dùng khi tập thể thao và đồ 

uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể; nước uống tăng lực và nước ép trái cây, xi rô, 
bột và các chế phẩm khác để làm đồ uống không chứa cồn, nước hoa quả, nước uống khi 
tập thể thao và đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể, nước tăng lực và nước ép 
trái cây.  

 
 

(210) 4-2012-25506 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A26.4.24 
(591) Xanh đen, xanh dương, da cam, xanh 

nhạt 
(731) J.D. POOLS 2004 (THAILAND) CO., 

LTD.  (TH) 
6/2 Moo 2 Thepkrasatri Road, Kohkeaw, 
Muang, Phuket 83200 Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 19: Bể bơi [cấu kiện, không bằng kim loại].  
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(210) 4-2012-25507 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A25.3.3 
(591) Xanh dương, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghiệp 
Toda  (VN) 
Lầu 7, tòa nhà The Landmark, 5B Tôn 
Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Chất dẻo dạng thô. 
 

Nhóm 19: Tấm ván sàn gỗ; tấm gỗ lát sàn. 
 
 

(210) 4-2012-25508 (220) 13.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A7.1.12; 7.1.24; 26.1.2 
(591) Đỏ, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển Hưng Gia Phúc  (VN) 
1/45A2A3, Nguyễn Văn Quá, phường 
Đông Hưng Thuận, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản.  
 
 

(210) 4-2012-25510 (220) 13.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, vàng 
(731) Doanh nghiệp tư nhân A Đồng  

(VN) 
Hẻm 05/361 Trần Hưng Đạo, phường 6, 
thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Tổ yến sơ chế (yến sào); tổ yến làm sạch; yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp; 
tổ yến (yến sào) đã chế biến; tổ chim yến (dùng làm thực phẩm); yến sào đã chưng cất 
đóng hộp.  

 
 

(210) 4-2012-25511 (220) 13.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần hợp tác 
thương mại Gia Ân   (VN) 
Số 773, phố Nguyễn Khoái, phường 
Thanh Trì, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  
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(511)   Nhóm 12: Xe đạp, xe đạp điện, xe điện. 
 
 

(210) 4-2012-25512 (220) 13.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Dương Thị Phong Lan   (VN) 
25 đường số 2, khu biệt thự Nam Phú, 
phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 21: Tác phẩm nghệ thuật bằng gốm, sứ, đất nung hoặc thuỷ tinh; bình thuỷ tinh; 

thuỷ tinh được sơn vẽ; bát thuỷ tinh; pha lê.  
 

Nhóm 26: Hoa giả; hoa nhân tạo.  
 
 

(210) 4-2012-25514 (220) 13.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 24.15.21; 26.1.1 (540) 

  

(731) Nghiêm Thị Hoàng Yến  (VN) 
Toà nhà Housing 299, đường Trung 
Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Bàn phím máy vi tính; thiết bị ngoại vi máy vi tính; tai  ghe; màn hình; chuột 

máy vi tính; thiết bị lưu trữ dữ liệu - USB. 
 
 

(210) 4-2012-25515 (220) 13.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(591) Đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
cơ điện An Phong  (VN) 
1627/3B Huỳnh Tấn Phát, phường Phú 
Mỹ, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị điện như: đồng hồ điện, bóng đèn, tủ điện, công tắc điện, cầu 

dao điện, dây điện, ổ cắm điện, ổn áp, máy phát điện. 
 

Nhóm 37: Bảo trì, bảo dưỡng: máy móc, thiết bị; sửa chữa: điện dân dụng, điện công 
nghiệp, thi công lắp đặt hệ thống điện dân dụng, điện công nghiệp dưới 35KV. 

 
Nhóm 42: Tư vấn dịch vụ kỹ thuật các công trình nguồn điện, lưới điện, dân dụng; thiết 
kế công trình điện đa năng (nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến thế); thiết kế 
điện cho các công trình xây dựng và dân dụng. 
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(210) 4-2012-25516 (220) 13.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(591) Đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Việt Đông Nam  
(VN) 
353/4 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán hệ thống báo cháy tự động, chữa cháy, chống sét, camera 

quan sát, chống trộm, âm thanh công cộng, tổng đài đlện tử.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống báo cháy tự động, chữa cháy, 
chống sét, camera quan sát, chống trộm, âm thanh công cộng, tổng đài điện tử, máy móc 
và thiết bị công nghiệp.  

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế các hệ thống mạng tin học, viễn thông, báo cháy tự động, chữa 
cháy, chống sét, camera quan sát, chống trộm, âm thanh công cộng, tổng đài điện tử.  

 
 

(210) 4-2012-25518 (220) 13.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) JOHNSON & JOHNSON   (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 03: Nước xúc miệng không chứa thuốc; chế phẩm làm thơm mát hơi thở. 
 

Nhóm 05: Nước xúc miệng chứa thuốc. 
 
 

(210) 4-2012-25520 (220) 13.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH cơ khí Phú Vinh  
(VN) 
Số 6, đường Song Hành, khu công nghiệp 
Tân Tạo, huyện Bình Chánh, thành phố 
Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 06: Giàn giáo xây dựng bằng thép; cốp pha thép; khung nhà thép; cột chống kim 

loại; khung giàn giáo bằng kim loại; neo chăng bằng kim loại; mỏ neo dẹt bằng kim loại, 
hệ thống mỏ neo thả bằng kim loại, cốp pha trượt và khuôn định hình bằng kim loại; tấm 
panen bằng kim loại (sử dụng tương tự cốp pha) để đổ bê tông cho đà, cột và đúc sàn; vật 
liệu cốp pha và gia cố bằng kim loại dùng cho xây dựng.  
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Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo thiết bị xây dựng như giàn giáo xây dựng 
bằng thép, cốp pha thép, khung nhà thép, cột chống kim loại, khung giàn giáo, neo chằng, 
mở neo dẹt, hệ thống mỏ neo thả, cốp pha trượt và khuôn định hình bằng kim loại, tấm 
panen bằng kim loại (sử dụng tương tự cốp pha) để đổ bê tông cho đà, cột và đúc sàn, vật 
liệu cốp pha và gia cố bằng kim loại dùng cho xây dựng, tấm panen bằng nhựa dùng trong 
xây dựng, cốp pha bằng nhựa dùng cho đúc bê tông, bàn ghế, gường, tủ, kệ đỡ (panet) làm 
bằng nhựa, bình nhựa, đồ nhựa gia dụng như xô, chậu khay, rổ, rá, chén, bát, ly, chai. 

 
 

(210) 4-2012-25521 (220) 13.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ dược phẩm Anh Minh  
(VN) 
16, đường 16, phường 4, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu; mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm; sữa tắm; xà phòng.  
 

Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm chức năng; dược 
phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-25523 (220) 13.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1; 26.7.25; 26.3.1; 26.4.1 
(591) Nâu, vàng 

(540) 

  

(731) Vũ Thị Minh Hoàng  (VN) 
538 Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây 
Hồ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 24: Lụa crếp; tơ lụa đamát; lụa; vải bóng như lụa; nhung. 

 
 

(210) 4-2012-25526 (220) 13.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển Aquavie  (VN) 
Xóm 1, thôn Thượng, xã Mễ Trì, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Bình áp suất chứa nước; thùng giảm áp dành cho thiết bị nhiệt trung tâm; thiết 

bị làm sạch nước; thiết bị lọc nước; thiết bị cung cấp nước nóng lạnh. 
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(210) 4-2012-25527 (220) 13.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A1.5.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển Aquavie  (VN) 
Xóm 1, thôn Thượng, xã Mễ Trì, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Mô tơ điện không dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ; mô tơ không 

dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ; bơm (máy móc); bơm(bộ phận của máy 
móc, mô tơ hoặc động cơ); mảng ngăn của bơm (bộ phận máy móc, mô tơ hoặc động cơ). 

 
 

(210) 4-2012-25528 (220) 13.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển Aquavie  (VN) 
Xóm 1, thôn Thượng, xã Mễ Trì, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ đóng mạch điện; công tắc điện; bộ ngắt mạch điện; đồng hồ đo mức nước; 

thiết bị báo mất điện; vạn điện từ. 
 
 

(210) 4-2012-25529 (220) 13.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển Aquavie   (VN) 
Xóm 1, thôn Thượng, xã Mễ Trì, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Bình áp suất chứa nước; thùng giảm áp dành cho thiết bị nhiệt trung tâm.  

 
 

(210) 4-2012-25532 (220) 13.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 4.1.3 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất và thương mại Song 
Sanh   (VN) 
110 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 
16, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Sữa tắm, kem dưỡng thể, mặt nạ giấy đắp mặt (làm đẹp), nước hoa, kem thoa 

mặt.  
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(210) 4-2012-25533 (220) 13.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A7.1.11; 7.1.24 
(591) Đỏ đun 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại Thiên Minh   (VN) 
Số 118, phố Đào Tấn, phường Cống Vị, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp chỗ ăn ở trong khách sạn, nhà trọ hoặc các cơ sở khác; cung 
cấp chỗ ở tạm thời.  

 
 

(210) 4-2012-25535 (220) 13.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
A.N.P.E.R Pháp  (VN) 
Số 352 Giải Phóng, phường Phương Liệt, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2012-25536 (220) 13.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 24.17.18 
(591) Vàng 

(540) 

  

(731) Hà Ngọc Lan   (VN) 
180/30F Lạc Long Quân, phường 10, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Dép các loại.  
 
 

(210) 4-2012-25537 (220) 13.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1; A26.11.12 
(591) Xanh, xanh lá, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Thái Đạt  (VN) 
70/3 đường số 1, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán ô tô, xe máy, mua bán phân bón; mua bán dây điện, công tắc điện; 
mua bán máy phát điện; mua bán lẻ sách, báo, văn phòng phẩm; mua bán hóa chất; mua 
bán nước hoa; mua bán mỹ phẩm; mua bán chế phẩm vệ sinh; mua bán chất dẻo dạng 
nguvên sinh; mua bán vật liệu xây dựng: xi măng, cát, đá. 
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Nhóm 39: Vận tải hàng hóa; du lịch.  
 

Nhóm 40: Xử lý nước thải.  
 
 

(210) 4-2012-25538 (220) 13.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.5.21; 2.3.1; 26.1.2 
(591) Xanh, đỏ, đen 
(731) Trần Thị Thảo  (VN) 

Số 11 Chu Văn An, phường Hoà Lạc, 
thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ; 

dịch vụ chăm sóc da và tóc; dịch vụ tư vấn thẩm mỹ; dịch vụ xoa bóp. 
 

(210) 4-2012-25539 (220) 13.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Vũ Văn Đại   (VN) 
Số 72, tổ 26, phố Thúy Lĩnh, phường 
Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm: bút, vở học sinh, mực học sinh.  

 
 

(210) 4-2012-25540 (220) 13.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A26.11.12 (540) 

  

(731) Vũ Văn Đại    (VN) 
Số 72, tổ 26, phố Thúy Lĩnh, phường 
Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm: bút, vở học sinh, mực học sinh.  

 
 

(210) 4-2012-25541 (220) 13.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) COOPORATIVE VERENIGING SNB- 
REACT U.A   (NL) 
Amstelveenseweg 864, 1081JM 
Amsterdam, Netherlands  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Luật Sư Của Bạn 
(YOUR LAWYER LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 45: Tư vấn về sở hữu trí tuệ; dịch vụ giám sát sở hữu trí tuệ; điều tra thông tin cá 
nhân; dịch vụ nghiên cứu pháp luật; dịch vụ kiện tụng (tranh tụng); dịch vụ đăng kí tên 
miền (dịch vụ pháp lý). 

 
 

(210) 4-2012-25542 (220) 13.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 3.7.7; 3.7.16; 3.7.6; 1.15.11 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất phân bón Hùng Thịnh  
(VN) 
Kho D1-lô E, khu công nghiệp Tân Kim, 
xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh 
Long An 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 

(210) 4-2012-25544 (220) 13.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A1.1.10; A5.5.20; A5.5.21 (540) 

  

(731) Lê Văn Chính   (VN) 
Đội 8 xã Tiền Phong, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 20: Gối ôm; gối dài; gối hơi (không dùng cho mục đích y tế); đệm; màn chống 

nóng dùng trong nhà; đệm nước. 
 

Nhóm 24: Chăn; đồ bằng vải dùng cho giường; vỏ đệm; khăn phủ gối; chăn du lịch; mÒn 
đắp bằng vải in. 

 
Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm chăn, ga, gối, đệm, vải, màn rèm.  

 
 

(210) 4-2012-25545 (220) 13.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.3.1; A26.11.12 
(591) Đỏ, vàng đồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
An Tuấn  (VN) 
214/19/28 Nguyễn Văn Nguyễn, phường 
Tân Định, quận 01, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Cá đông lạnh, mực đông lạnh. 
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(210) 4-2012-25546 (220) 13.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2; A25.7.22; A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển Aquavie   (VN) 
Xóm 1, Thôn Thượng, xã Mễ Trì, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Bình áp suất chứa nước (bộ phận của thiết bị lọc nước); thùng giảm áp dành 
cho thiết bị nhiệt trung tâm; thiết bị làm sạch nước; thiết bị lọc nước; thiết bị cung cấp 
nước nóng lạnh. 

 
 

(210) 4-2012-25547 (220) 13.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 6.1.2; A1.1.10; 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại Hoàng 
Hải Yến   (VN) 
50/10 Thích Minh Nguyệt, phường 2, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Băng khô [các bon đioxít]. 
 
 

(210) 4-2012-25548 (220) 13.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 5.5.16; A5.5.21; 26.4.4; 26.3.1 
(591) Xanh dương đậm, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Kỹ thuật Máy 
bay  (VN) 
Sân bay quốc tế Nội Bài, huyện Sóc Sơn, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 37: Sửa chữa, bảo dưỡng máy bay.  

 
 

(210) 4-2012-25549 (220) 13.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 15.1.13; 5.5.16; A5.5.21; 26.4.4 
(591) Xanh dương đậm, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Kỹ thuật Máy 
bay  (VN) 
Sân bay quốc tế Nội Bài, huyện Sóc Sơn, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 37: Sửa chữa, bảo dưỡng máy bay.  
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(210) 4-2012-25551 (220) 13.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Trần Văn Lực  (VN) 
35/73 Đặng Văn Ngữ, thành phố Huế, 
tỉnh Thừa Thiên Huế  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm tinh lọc từ các loại thuốc bắc gồm dầu tràm, dầu bạc hà, dầu quế, 

dầu mát-xa.  
 
 

(210) 4-2012-25552 (220) 13.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.15.15; 26.2.7; A25.3.3; A19.13.21; 
26.15.3 

(591) Đỏ, xanh tím, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

EU   (VN) 
Số 1, ngách 1/10, ngõ 1, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, 
que thử thai, bao cao su, bơm, kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y 
tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, 
điện não, nội soi và siêu âm; mua bán điện cự dán y tế, đệm chống loét; mua bán giường 
hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà 
phòng, nước rửa chén; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, 
cà phê, cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước 
uống tinh khiết, bia, rượu. 

 
 

(210) 4-2012-25554 (220) 13.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Doanh nghiệp tư nhân may 
Thảo Linh   (VN) 
Thôn Thọ Giáo, xã Tân Minh, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Bút viết các loại: bút bi, bút mực, bút chì, bút dạ, bút lông.  
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(210) 4-2012-25555 (220) 13.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phong Phó   (VN) 
30-32 Phong Phú, phường 12, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-25556 (220) 13.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn phát triển đầu tư và 
thương mại Thanh Quang  
(VN) 
Số 23, ngách 155/172 Trường Chinh, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-25557 (220) 13.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(591) Đỏ, da cam, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tam sinh YOFOTO Việt Nam  
(VN) 
Khu dịch vụ DV 03, tầng 1-tầng 2 tòa 
nhà N09 B1, khu đô thị mới Dịch Vọng, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa rửa mặt, sữa tắm, xà phòng.  
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(210) 4-2012-25558 (220) 13.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần y dược quốc 
tế Mỹ Đức   (VN) 
Số 80, đường Ngụy Như Kon Tum, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-25559 (220) 13.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần BIOVACCINE 
Việt Nam   (VN) 
Số 10, lô 12A, đường Trung Hoà, 
phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, vắc xin dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-25561 (220) 13.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.4 
(591) Đen, đỏ 
(731) Công ty TNHH OCI Việt Nam  (VN)

Phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng.  

 
 

(210) 4-2012-25562 (220) 13.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.4 
(591) Đen, đỏ 
(731) Công ty TNHH OCI Việt Nam  (VN)

Phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh 
Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Buôn bán: chế phẩm hóa học, thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu, 
thuốc diệt côn trùng.  

 
 

(210) 4-2012-25563 (220) 13.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(591) Xanh dương đậm, trắng (540) 

  

(731) Công ty TNHH Shine Pharma  
(VN) 
3/38/40 Thành Thái, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược. 
 
 

(210) 4-2012-25564 (220) 13.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(591) Xanh dương đậm, xanh lá cây, trắng (540) 

 

(731) Công ty TNHH Shine Pharma  
(VN) 
3/38/40 Thành Thái, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược. 
 
 

(210) 4-2012-25565 (220) 13.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A26.11.12; 26.11.3 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, xanh 

lá cây, đỏ, vàng, trắng 

(540) 

 
(731) Công ty TNHH Shine Pharma  

(VN) 
3/38/40 Thành Thái, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược. 
 
 

(210) 4-2012-25566 (220) 13.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A25.3.3; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Xanh, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SHINE PHARMA  
(VN) 
3/38/40, Thành Thái, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược.  
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(210) 4-2012-25567 (220) 13.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH phân phối 
Huvita Việt Nam   (VN) 
48 Tràng Thi, quận Hoàn kiếm, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế (thực 

phẩm chức năng).  
 

Nhóm 10: Trang thiết bị y tế, dụng cụ y tế.  
 
 

(210) 4-2012-25568 (220) 13.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH phân phối 
Huvita Việt Nam  (VN) 
48 Tràng Thi, quận Hoàn kiếm, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế (thực 

phẩm chức năng).  
 

Nhóm 10: Trang thiết bị y tế, dụng cụ y tế.  
 
 

(210) 4-2012-25569 (220) 13.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH phân phối 
Huvita Việt Nam   (VN) 
48 Tràng Thi, quận Hoàn kiếm, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế (thực 

phẩm chức năng).  
 

Nhóm 10: Trang thiết bị y tế, dụng cụ y tế. 
 
 

(210) 4-2012-25570 (220) 13.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH phân phối 
Huvita Việt Nam   (VN) 
48 Tràng Thi, quận Hoàn kiếm, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế (thực 

phẩm chức năng).  
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Nhóm 10: Trang thiết bị y tế, dụng cụ y tế. 
 
 

(210) 4-2012-25571 (220) 13.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 3.7.17 
(591) Đen, xanh lá xây, da cam, vàng da cam 
(731) Công ty TNHH thương mại & 

dịch vụ Duy Khoa  (VN) 
Đội 2, xã Tiền Phong, huyện Thường 
Tín, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn SPVN (SPVN 
Co.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Gối; gối ôm; gối ống; đệm mút; đệm lò xo; đệm bông. 
 

Nhóm 24: Chăn; ga trải giường; vỏ gối; vỏ chăn; vỏ đệm; rèm cửa.  
 
 

(210) 4-2012-25575 (220) 13.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 24.13.1; 26.1.1; 26.4.4 
(591) Đỏ, trắng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại K&G 
Việt Nam  (VN) 
Số nhà 16, đường Mỹ Đình, thôn Phú 
Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 21: Bàn chải đánh răng cho người lớn; bàn chải đánh răng cho trẻ em; bàn chải 

đánh răng, dùng điện. 
 
 

(210) 4-2012-25576 (220) 13.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A11.1.6 
(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 

dựng công trình văn hóa 
Việt Nam   (VN) 
P.1003 NO4B2, khu đô thị Dịch vọng, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư IPS 

(IPS.,CORP.) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, khu nghỉ dưỡng (resort), nhà hàng ăn uống, quán cà phê 

giải khát, cho thuê hội trường hội nghị, phòng cưới.  
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(210) 4-2012-25577 (220) 13.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại dịch 
vụ điện cơ Nhật Quang  (VN) 
692/5C Vườn Lài, khu phố 2, phường An 
Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; đèn điện; đèn đốt nóng; đèn đốt; 

bóng đèn chiếu sáng. 
 
 

(210) 4-2012-25579 (220) 13.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) SANOFI   (FR) 
54 rue La BoÐtie, 75008 Paris, France 

(540) 

 (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-25580 (220) 13.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) SANOFI   (FR) 
54 rue La BoÐtie, 75008 Paris, France 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-25581 (220) 13.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) SANOFI   (FR) 
54 rue La BoÐtie, 75008 Paris, France 

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-25582 (220) 13.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) SEQUENT SCIENTIFIC LIMITED  (IN) 
116, Vardhaman Indl. Complex, L.B.S. 
Marg, Thane (W), Mumbai - 400 601, 
India 

(540) 

 
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích thú y. 
 
 

(210) 4-2012-25583 (220) 13.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) SEQUENT SCIENTIFIC LIMITED  (IN) 
116, Vardhaman Indl. Complex, L.B.S. 
Marg, Thane (W), Mumbai - 400 601, 
India 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích thú y. 

 
 

(210) 4-2012-25584 (220) 13.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) SEQUENT SCIENTIFIC LIMITED  (IN) 
116, Vardhaman Indl. Complex, L.B.S. 
Marg, Thane (W), Mumbai - 400 601, 
India 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích thú y. 

 
 

(210) 4-2012-25585 (220) 13.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) SEQUENT SCIENTIFIC LIMITED  (IN) 
116, Vardhaman Indl. Complex, L.B.S. 
Marg, Thane (W), Mumbai - 400 601, 
India 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích thú y. 

 
 

(210) 4-2012-25586 (220) 13.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) SEQUENT SCIENTIFIC LIMITED  (IN) 
116, Vardhaman Indl. Complex, L.B.S. 
Marg, Thane (W), Mumbai - 400 601, 
India 

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích thú y. 
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(210) 4-2012-25587 (220) 13.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) SEQUENT SCIENTIFIC LIMITED  (IN) 
116, Vardhaman Indl. Complex, L.B.S. 
Marg, Thane (W), Mumbai - 400 601, 
India 

(540) 

 
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích thú y. 

 
 

(210) 4-2012-25588 (220) 13.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) SEQUENT SCIENTIFIC LIMITED  (IN) 
116, Vardhaman Indl. Complex, L.B.S. 
Marg, Thane (W), Mumbai - 400 601, 
India 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích thú y. 

 
 

(210) 4-2012-25589 (220) 13.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(591) Đỏ (540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Huy Hoàng (VN)
ấp Long Hòa, xã Long Giang, huyện Chợ 
Mới, tỉnh An Giang  

 
(511)   Nhóm 19: Gạch đất sét nung: gạch ống, gạch thẻ.  

 
 

(210) 4-2012-25592 (220) 13.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) EDDIE BAUER LICENSING 
SERVICES LLC  (US) 
10401 N.E. 8th Street, Suite 500, 
Bellevue, Washington 98004, USA 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 18: Ba lô, túi cỡ lớn để đựng nhiều đồ, túi xách cỡ lớn hình trụ làm bằng vải bạt có 

tay kéo và không có tay kéo; hành lý; túi đeo chéo, túi đeo qua vai, túi có quai treo; túi 
xách đa năng; túi xách cỡ lớn; túi đựng các vật dụng cá nhân; ví tiền; ba lô cỡ lớn làm 
bằng vải dù; ô; ví bỏ túi. 

 

Nhóm 25: Quần áo cho đàn ông, phụ nữ và trẻ em, cụ thể là áo vét cách điệu, áo len dài 
tay, áo ấm dài tay loại mỏng, áo len chui đầu, áo sơ mi, áo cánh, áo phông có cổ, áo thun 
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cộc tay, quần áo lót mặc bên trong để giữ ấm, quần bò, quần dài, quần, quần lửng, quần 
soóc, áo váy, váy, quần áo bơi, quần áo ngủ, bít tất ngắn cổ, khăn quàng cổ, thắt lưng làm 
bằng da (trang phục); đồ mặc bên ngoài, cụ thể là áo khoác, áo khoác chống gió, áo 
pacca, áo choàng ngoài, áo gilê, găng tay hở ngón (trang phục), găng tay (trang phục); đồ 
đội đầu và đồ đi chân. 

 
Nhóm 35: Cửa hàng bán lẻ, cửa hàng bản lẻ trực tuyến và dịch vụ nhận đơn đặt hàng qua 
bưu điện đối với đồ trang phục, đồ mặc ngoài, quần áo, giày, mũ, khăn quàng cổ, kính 
mắt, mũ nón, túi xách, túi đựng máy ảnh, hành lý, giường, gối, chăn bông, chăn, các vật 
dụng dùng khi đi du lịch, đồ trang sức, đồng hồ, ô, sản phẩm cho vật nuôi, thiết bị sử 
dụng ngoài trời, thiết bị cắm trại, đồ thể thao, đèn pin, chùm dụng cụ đa chức năng, chai 
nước, bộ dụng cụ sơ cứu, bộ dụng cụ hỗ trợ sự sòng trong trường hợp khẩn cấp và đồ dùng 
gia đình. 

 
 

(210) 4-2012-25594 (220) 13.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh da trời đậm, xanh da trời nhạt, 

đen, trắng 
(731) UNIVERSAL ROBINA 

CORPORATION   (PH) 
13 E. Rodriguez Jr. Avenue, Bagong 
Ilog, Pasig City, Philippines 1600 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Chè nguyên chất; đồ uống vị chè; chiết xuất chè và chế phẩm trên cơ sở chè, cà 

phê; chiết xuất cà phê và chế phẩm trên cơ sở cà phê; cà phê nhân tạo và chiết xuất cà phê 
nhân tạo.  

 
Nhóm 32: Nước tinh khiết (đồ uống); nước khoáng (không dùng cho mục đích y tế); đồ 
uống làm từ hoa quả, không có cồn; si-rô dùng cho đồ uống. 

 
 

(210) 4-2012-25595 (220) 13.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Nguyên Đức   (VN) 
445 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán sắt, thép, inox, nhôm, kim loại.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn uống; cửa hàng ăn uống phục vụ thức ăn nhanh.  
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(210) 4-2012-25596 (220) 13.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 2.9.14; A2.9.15; A5.5.21; 5.5.16; 15.7.1; 
25.1.6 

(591) Xanh nõn chuối, xanh dương, vàng, đỏ, 
hồng, trắng, xanh lá cây, vàng đồng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
tư vấn đầu tư sản xuất 
thương mại - dịch vụ Thuận 
Thảo Thiện   (VN) 
4/6 Phan Kế Bính, phường Đakao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón hữu cơ; phân bón lá; phân bón; phân bón vô cơ.  
 
 

(210) 4-2012-25597 (220) 13.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A26.11.12; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, xanh đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất - thương mại - dịch 
vụ Việt Ha Ly   (VN) 
15B Cầu Xéo, phường Tân Sơn Nhì, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; áo mưa; giày dép; mũ (nón).  
 
 

(210) 4-2012-25599 (220) 13.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.4; 25.3.1 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) AUSNUTRIA HYPROCA B.V.   (NL) 

De Amert 312, NL-5462 Veghel, The 
Netherlands 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm cho trẻ em.  
 

Nhóm 29: Sữa dê và sản phẩm sữa dê.  
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(210) 4-2012-25600 (220) 13.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) PARLE PRODUCTS PRIVATE 
LIMITED   (IN) 
North End Crossing, Vile Parle (East), 
Mumbai 400 057, India  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh quy bao gồm bánh quy nhỏ và bánh quy kem; bánh kẹo bao gồm kẹo hoa 

quả, kẹo, kẹo bơ cứng, sô-cô-la và kẹo đường; bánh mỳ; bánh nướng; bánh ngọt và các 
sản phẩm bánh ngọt; bánh xốp, kẹo ngọt; kẹo dạng mứt; kem lạnh và hỗn hợp để làm kem 
lạnh; thanh/thỏi ngũ cốc, kẹo viên bọc đường và kẹo ngậm (bánh kẹo không sử dụng cho 
mục đích y tế); bột mì, thực phẩm ăn nhanh có thành phần chủ yếu là ngũ cốc; ngũ cốc 
dạng lát mỏng được sấy khô và chiên giòn; ngũ cốc dạng vụn nhỏ; ngũ cốc ngô dạng vụn 
nhỏ; thực phẩm ăn nhanh dạng thanh/thỏi bao gồm hỗn hợp hạt ngũ cốc, hạt hạch và hoa 
quả sấy khô; thực phẩm có thành phần chủ yếu là hạt ngũ cốc; bột cà-ri (gia vị) và hỗn 
hợp để làm bột cà-ri; bánh quy giòn; nước sốt (gia vị); nước sốt cà chua; hạt hạch được 
bọc đường (đồ ăn nhanh); mì sợi dẹt mỏng và bột để làm bánh pút-đinh; bột trứng (một 
loại bột để làm bánh); mỳ ống kiểu ý (mỳ spaghetti); mì sợi; mì ống và sản phẩm mì sợi; 
gia vị; gia vị được sấy khô; đường ăn và bỏng ngô.  

 

(210) 4-2012-25601 (220) 13.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 18.3.23; 18.3.2 
(591) Vàng, xanh dương, xám, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH quan hệ cộng 
đồng Đường Tròn  (VN) 
116/3/16 Thiên Phước, phường 9, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức và điều khiển hội nghị; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ; 

dịch vụ làm trò tiêu khiển; tổ chức trình diễn thời trang cho mục đích giải trí; lập kế hoạch 
cho buổi tiệc. 

 
 

(210) 4-2012-25602 (220) 13.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.1 
(591) Cam, xanh ngọc, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quan hệ cộng 
đồng Đường Tròn  (VN) 
116/3/16 Thiên Phước, phường 9, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh công việc biểu diễn của nghệ sỹ; giới thiệu sản 

phẩm và trưng bày sản phẩm; dịch vụ maket cho mục đích quảng cáo; marketing; tổ chức 
hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo.  
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Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức và điều khiển hội nghị; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ; 
dịch vụ làm trò tiêu khiển; tổ chức trình diễn (dịch vụ ông bầu); dàn dựng buổi biểu diễn. 

 
 

(210) 4-2012-25603 (220) 13.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 24.9.1; 26.1.2; A1.1.10; 2.9.1; A8.1.16 
(591) Nâu, vàng, đỏ, trắng 
(731) Nguyễn Văn Tuyến   (VN) 

Số 24/79 Nguyễn Hữu Tuệ, phường Gia 
Viên, quận Ngô Quyền, thành phố Hải 
Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ; bánh ngọt; bánh nướng; bánh dẻo; bánh ga tô.  
 
 

(210) 4-2012-25604 (220) 13.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A25.3.3; A25.7.21; A26.11.7 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương 
(731) MONDE M.Y. SAN CORPORATION  

(PH) 
534 Gracia Street, Marick Subdivision, 
Cainta, Rizal, Philippines  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh quy giòn, bánh quy, bánh quy nhỏ, bánh xốp. 
 
 

(210) 4-2012-25605 (220) 13.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A26.4.6; 26.4.4 
(591) Vàng, xanh dương 
(731) MONDE M.Y. SAN CORPORATION  

(PH) 
534 Gracia Street, Marick Subdivision, 
Cainta, Rizal, Philippines  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh quy giòn, bánh quy, bánh quy nhỏ, bánh xốp. 
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(210) 4-2012-25606 (220) 13.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(591) Trắng, đỏ, vàng 
(731) MONDE M.Y. SAN CORPORATION  

(PH) 
534 Gracia Street, Marick Subdivision, 
Cainta, Rizal, Philippines  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh quy giòn, bánh quy, bánh quy nhỏ, bánh xốp. 
 
 

(210) 4-2012-25607 (220) 13.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) INTERNATIONAL NUTRITION CO. 
LTD. A/S  (DK) 
Rormosevej 2A, DK-3450 Allerod, 
Denmark  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 

Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 
(511)   Nhóm 41: Sắp xếp, tổ chức và tiến hành hội thảo và hội nghị; dịch vụ cố vấn, tư vấn và 

cung cấp thông tin liên quan đến các dịch vụ nói trên. 
 

Nhóm 42: Cung cấp thông tin khoa học; dịch vụ cung cấp phòng thí nghiệm để nghiên 
cứu; nghiên cứu liên quan đến dinh dưỡng, dược phẩm và thuốc; nghiên cứu sản phẩm 
mới và phát triển sản phẩm mới; nghiên cứu khoa học; tiến hành thử nghiệm lâm sàng; 
dịch vụ cố vấn, tư vấn và cung cấp thông tin liên quan đến các dịch vụ nói trên. 

 
 

(210) 4-2012-25608 (220) 13.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) INTERNATIONAL NUTRITION CO. 
LTD. A/S   (DK) 
Rormosevej 2A, DK-3450 Allerod, 
Denmark  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 

Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 
(511)   Nhóm 41: Sắp xếp, tổ chức và tiến hành hội thảo và hội nghị; dịch vụ cố vấn, tư vấn và 

cung cấp thông tin liên quan đến các dịch vụ nói trên.  
 

Nhóm 42: Cung cấp thông tin khoa học; dịch vụ cung cấp phòng thí nghiệm để nghiên 
cứu; nghiên cứu liên quan đến dinh dưỡng, dược phẩm và thuốc; nghiên cứu sản phẩm 
mới và phát triển sản phẩm mới; nghiên cứu khoa học; tiến hành thử nghiệm lâm sàng; 
dịch vụ cố vấn, tư vấn và cung cấp thông tin liên quan đến các dịch vụ nói trên. 
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(210) 4-2012-25610 (220) 13.11.2012 
 (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2; 26.1.1 
(591) Trắng, xám, xanh da trời, xanh dương đậm

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại dược phẩm Thiên 
Kim   (VN) 
54 Hưng Thái 1, phường Tân Phong, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thuốc trong y tế; mua bán dược phẩm; mua bán thực phẩm chức năng; 
mua bán hóa mỹ phẩm; mua bán trang thiết bị y tế.  

 
 

(210) 4-2012-25611 (220) 13.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 5.5.16; A5.5.20 (540) 

 

(731) Công ty TNHH khu nghỉ dưỡng 
Làng Sen - Mũi Né (LOTUS 
VILLAGE CO.,LTD)  (VN) 
Số 139 D Nguyễn Đình Chiểu, phường 
Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết, tỉnh 
Bình Thuận 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2012-25612 (220) 14.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2; A25.7.21 
(591) Đỏ, xanh tím 
(731) Công ty TNHH đầu tư và 

thương mại Minh Thu  (VN) 
Số 12, ngõ 156 đường Nguyễn Tam 
Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 07: Động cơ tời. 
 

Nhóm 09: Bộ tích điện. 
 
 

(210) 4-2012-25613 (220) 14.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Shine Pharma (VN)
3/38/40 Thành Thái, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược. 
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(210) 4-2012-25614 (220) 14.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Shine Pharma (VN)
3/38/40 Thành Thái, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược. 

 
 

(210) 4-2012-25615 (220) 14.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Shine Pharma (VN)
3/38/40 Thành Thái, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược. 

 
 

(210) 4-2012-25616 (220) 14.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Shine Pharma (VN)
3/38/40 Thành Thái, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược. 

 
 

(210) 4-2012-25617 (220) 14.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Shine Pharma  
(VN) 
3/38/40 Thành Thái, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược. 

 
 

(210) 4-2012-25618 (220) 14.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.3.14; 5.7.14 
(591) Xanh lá, vàng 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã sản xuất và tiêu 
thụ xoài Cao Lãnh   (VN) 
130 ấp Mỹ Thới, xã Mỹ Xương, huyện 
Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, xúc tiến thương mại.  
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(210) 4-2012-25619 (220) 14.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.3.14; 5.7.14 
(591) Xanh lá, vàng 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã sản xuất và tiêu 
thụ xoài Cao Lãnh  (VN) 
130 ấp Mỹ Thới, xã Mỹ Xương, huyện 
Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, xúc tiến thương mại.  
 
 

(210) 4-2012-25620 (220) 14.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.3.4; A26.11.9; 6.1.2 
(591) Tím, đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Chín Chín Núi  
(VN) 
06 Phan Kế Bính, phường ĐaKao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Đầu tư kinh doanh khu nghỉ dưỡng và biệt thự cao cấp; dịch vụ nhà đất; môi 
giới bất động sản; quản lý bất động sản.  

 
 

(210) 4-2012-25621 (220) 14.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1; A25.7.7; 3.9.14; 25.1.25 
(591) Cam, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Chín Chín Núi  
(VN) 
06 Phan Kế Bính, phường ĐaKao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Đầu tư, kinh doanh khu nghỉ dưỡng và biệt thự cao cấp, dịch vụ nhà đất; môi 
giời bất động sản; quản lý bất động sản.  

 
 

(210) 4-2012-25622 (220) 14.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A1.1.10; A26.4.24 
(591) Đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Mộng Sửu  (VN) 
B18-5 chung cư Hoàng Anh Gia Lai II, 
783 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán kem - cà phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ 
nhà hàng ăn uống, giải khát; nhà nghỉ du lịch; dịch vụ quán cà phê tự phục vụ. 
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(210) 4-2012-25623 (220) 14.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(300) 2012-046349 08.06.2012 JP 

(731) JAPAN TRANSPORT ENGINEERING 
COMPANY  (JP) 
3-1, Okawa, Kanazawa-ku, Yokohama-
shi, Kanagawa 236-0043 Japan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 12: Đầu máy toa xe cho đường sắt; thân của đầu máy toa xe cho đường sắt; các bộ 
phận và phụ tùng của đầu máy toa xe đường sắt; ghế ngồi trong đầu máy toa xe đường sắt; 
thiết bị nối toa xe đường sắt; khung gầm của đầu máy toa xe đường sắt và của xe cộ; cửa 
của đầu máy toa xe đường sắt; bộ giảm xóc cho đầu máy toa xe đường sắt. 

 
 

(210) 4-2012-25624 (220) 14.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) ILDONG PHARMACEUTICAL CO., 
LTD.   (KR) 
60 Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; mỹ phẩm dùng cho mặt và cho cơ thể; kem làm trắng 
da; kem làm đẹp (mỹ phẩm); sữa làm sạch da (mỹ phẩm).  

 
 

(210) 4-2012-25625 (220) 14.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 2.1.1; 2.3.1; A16.1.11 
(591) Đỏ, hồng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông Báo Văn Nghệ   (VN) 
17 Trần Quốc Toản, phường Hàng Bài, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 38: Viễn thông. 
 
 

(210) 4-2012-25626 (220) 14.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(591) Đỏ, xanh dương (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất thương 
mại dịch vụ Đỉnh Xanh   (VN) 
112/39/1 Bùi Minh Trực, phường 5, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón.  
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(210) 4-2012-25628 (220) 14.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Oseven   (VN) 
Đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp B, 
phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, 
tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (ngoại trừ sơn cách nhiệt, cách điện).  
 
 

(210) 4-2012-25629 (220) 14.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Oseven   (VN) 
Đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp B, 
phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, 
tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (ngoại trừ sơn cách nhiệt, cách điện).  
 
 

(210) 4-2012-25630 (220) 14.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 24.9.1; 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Oseven   (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Tân Đông 
Hiệp B, phường Tân Đông Hiệp, thị xã 
Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: giấy nhám, giấy ráp, dụng cụ phun sơn bằng khí nén, súng phun sơn, 
bơm khí nén, máy sơn, thiết bị bơm hút sơn, khóa điện, thiết bị mã hóa từ tính, đồ ngũ 
kim bằng kim loại, chốt (then) cửa bằng kim loại, bộ đồ đạc của giường ngủ bằng kim 
loại, vật liệu xây dựng bằng kim loại, bộ đồ cửa bằng kim loại, tay nắm cửa bằng kim 
loại, thiết bị không dùng điện để mở cửa, chi tiết bằng kim loại dùng cho đồ gỗ, bản lề 
bằng kim loại, vòi phun bằng kim loại, bồn bằng kim loại; thông tin thương mại và tư vấn 
tiêu dùng (cửa hàng tư vấn người tiêu dùng); dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương 
tiện truyền thông, để bán lẻ; phân phát hàng mẫu.  

 
 

(210) 4-2012-25631 (220) 14.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1; 26.3.23 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Oseven   (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Tân Đông 
Hiệp B, phường Tân Đông Hiệp, thị xã 
Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: giấy nhám, giấy ráp, dụng cụ phun sơn bằng khí nén, súng phun sơn, 
bơm khí nén, máy sơn, thiết bị bơm hút sơn, khóa điện, thiết bị mã hóa từ tính, đồ ngũ 
kim bằng kim loại, chốt (then) cửa bằng kim loại, bộ đồ đạc của giường ngủ bằng kim 
loại, vật liệu xây dựng bằng kim loại, bộ đồ cửa bằng kim loại, tay nắm cửa bằng kim 
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loại, thiết bị không dùng điện để mở cửa, chi tiết bằng kim loại dùng cho đồ gỗ, bản lề 
bằng kim loại, vòi phun bằng kim loại, bồn bằng kim loại; thông tin thương mại và tư vấn 
tiêu dùng (cửa hàng tư vấn người tiêu dùng); dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương 
tiện truyền thông, để bán lẻ; phân phát hàng mẫu. 

 
 

(210) 4-2012-25632 (220) 14.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.5.21; A5.5.20; A1.1.12 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Oseven   (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Tân Đông 
Hiệp B, phường Tân Đông Hiệp, thị xã 
Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn (ngọai trừ sơn cách nhiệt, cách điện).  

 
 

(210) 4-2012-25633 (220) 14.11.2012 
 (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Oseven   (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Tân Đông 
Hiệp B, phường Tân Đông Hiệp, thị xã 
Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 16: Tạp chí (định kỳ); bản tin; báo chỉ; sản phẩm của ngành in; ấn phẩm; tờ quảng 

cáo; sách.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo; truyền các thông bảo quảng cáo; thông tin thương mại và tư vấn 
tiêu dùng; dán áp phích quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 
truyền thông, để bán lẻ; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng lưới máy vi tính; tổ chức 
triển lãm với mục đích thương mại hoặc quảng cáo; quảng cáo ngoài trời; xuất bản những 
bài quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; cho thuê thời gian quảng cáo trên các 
phương tiện truyền thông; quảng cáo bằng truyền hình. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, tiêu khiển; tổ chức và điều khiển hội nghị, hội thảo; xuất bản 
sách; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; thông tin về giải trí; dịch vụ câu lạc bộ đêm (giải trí); 
dịch vụ karaoke; tổ chức khiêu vũ; dịch vụ giới thiệu phim kịch; giải trí truyền hình; trình 
diễn sân khấu; dịch vụ giải trí trong nhà.  

 
 

(210) 4-2012-25634 (220) 14.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Oseven   (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Tân Đông 
Hiệp B, phường Tân Đông Hiệp, thị xã 
Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 16: Tạp chí (định kỳ); bản tin; báo chí; sản phẩm của ngành in; ấn phẩm; tờ quảng 

cáo; sách.  
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Nhóm 35: Quảng cáo; truyền các thông bảo quảng cáo; thông tin thương mại và tư vấn 
tiêu dùng; dán áp phích quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 
truyền thông, để bán lẻ; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng lưới máy vi tính; tổ chức 
triển lãm với mục đích thương mại hoặc quảng cáo; quảng cáo ngoài trời; xuất bản những 
bài quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; cho thuê thời gian quảng cáo trên các 
phương tiện truyền thông; quảng cáo bằng truyền hình. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, tiêu khiển; tổ chức và điều khiển hội nghị, hội thảo; xuất bản 
sách; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; thông tin về giải trí; dịch vụ câu lạc bộ đêm (giải trí); 
dịch vụ karaoke; tổ chức khiêu vũ; dịch vụ giới thiệu phim kịch; giải trí truyền hình; trình 
diễn sân khấu; dịch vụ giải trí trong nhà.  

 
 

(210) 4-2012-25635 (220) 14.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.1.5; A5.1.16; A5.3.15 
(591) Xanh, trắng, đỏ, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần MED - AID 
Công Minh   (VN) 
Tầng 8, tòa nhà Anh Minh, số 36 Hoàng 
Cầu, phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện; dịch vụ khám và chữa bệnh; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; 
dịch vụ tư vấn dược phẩm và y tế.  

 
 

(210) 4-2012-25636 (220) 14.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) DEPUY, INC.   (US) 
700 Orthopaedic Drive, Warsaw, Indiana 
46581, U.S.A.  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 10: Mô cấy xương sống làm bằng vật liệu nhân tạo; dụng cụ phẫu thuật sử dụng với 
mô cấy xương sống.  

 
 

(210) 4-2012-25637 (220) 14.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A26.11.7; 26.11.3; 20.5.7 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
truyền thông Số 1  (VN) 
40A Hàng Bài, phường Hàng Bài, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; quảng cáo ngoài trời; 
quảng cáo; quảng cáo thương mại trên truyền hình.  
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(210) 4-2012-25639 (220) 14.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  (540) 

 

(731) Vũ Văn Đại   (VN) 
Số 104/18 đường số 18, khu phố 1, 
phường Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp; xe đạp điện; bàn đạp xe; khung (sườn) xe đạp, vành xe đạp, yên xe 

đạp, xích xe đạp.   
 

Nhóm 35: Mua bán xe đạp và phụ tùng xe đạp; xuất nhập khẩu; giới thiệu sản phẩm; 
quảng cáo; tổ chức hội chợ triển lãm với mục đích thương mại hoặc quảng cáo; bán đấu 
giá.  

 
 

(210) 4-2012-25640 (220) 14.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  (540) 

  

(731) Vũ Văn Đại   (VN) 
Số 104/18 đường số 18, khu phố 1, 
phường Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp; xe đạp điện; bàn đạp xe; khung (sườn) xe đạp, vành xe đạp, yên xe 

đạp; xích xe đạp.   
 

Nhóm 35: Mua bán xe đạp và phụ tùng xe đạp; xuất nhập khẩu; giới thiệu sản phẩm; 
quảng cáo; tổ chức hội chợ triển lãm với mục đích thương mại hoặc quảng cáo; bán đấu 
giá.  

 
 

(210) 4-2012-25642 (220) 14.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2; 26.4.4 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quảng cáo 
Châu Phong  (VN) 
250/1, KP2, đường Phạm Văn Thuận 
(quốc lộ 15 cũ), phường Thống Nhất, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: nguyên phụ liệu ngành quảng cáo, ngành in, văn phòng phẩm.  
 

Nhóm 37: Thi công lắp đặt bảng hiệu quảng cáo, pano quảng cáo, hộp đèn.  
 

Nhóm 42: Thiết kế bản vẽ quảng cáo, thiết kế mẫu quảng cáo.  
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(210) 4-2012-25643 (220) 14.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Huy 
Hoàng  (VN) 
Số 43C, đại lộ Đồng Khởi, phường Phú 
Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: xe mô tô, xe máy và các bộ phận, phụ tùng của chúng; đại lý ký gửi 

các loại xe mô tô, xe máy và các bộ phận, phụ tùng của chúng.  
 
 

(210) 4-2012-25644 (220) 14.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thời trang Cái 
¤  (VN) 
35 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức, nữ trang đá quý.  
 

Nhóm 18: Túi xách da và giả da.  
 
 

(210) 4-2012-25645 (220) 14.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.3.1; 25.5.2 
(591) Trắng, xanh dương, cam, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
xây dựng Diên Hồng   (VN) 
135, Nguyễn Văn Trổi, phường 2, thành 
phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình.  

 
 

(210) 4-2012-25646 (220) 14.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 3.9.1 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, vàng 

xẩm, đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Nhàn  (VN) 
363 ấp An Hưng, xã An Khánh, huyện 
Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp  

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm.  
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(210) 4-2012-25648 (220) 14.11.2012 
 (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1; 5.5.16; A5.5.21; 24.17.3 
(731) Nguyễn Thị Thanh Lịch   (VN) 

Số nhà 126, tổ 22, phường Hợp Giang, 
thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Lạp sườn; thịt hun khói; thịt trâu; thịt bò khô; ruốc. 
 
 

(210) 4-2012-25649 (220) 14.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A26.4.24 
(731) MEGA FOOD INDUSTRIES AND 

EXPORT L.L.C   (JO) 
P.O.Box 50 Al Muwaqar 16310, Jordan 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; đường; gạo; bột sắn hột; bột cọ sagu; cà phê nhân tạo; 
bột mì và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ; bánh ngọt và bánh kẹo; đá lạnh có thể ăn 
được; mật ong; mật đường; nấm men; bột nở; muối nấu ăn/ muối dùng để bảo quản thực 
phẩm; mù tạc; giấm; xốt (gia vị); gia vị; kem lạnh/đá lạnh dùng cho đồ uống/đá lạnh tự 
nhiên hoặc nhân tạo. 

 
 

(210) 4-2012-25651 (220) 14.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A26.4.24; 26.2.7; A26.11.12 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược Trung Ương 3  (VN) 
115 Ngô Gia Tự, quận Hải Châu, thành 
phố Đà Nẵng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-25653 (220) 14.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Trần Anh Hào  (VN) 
Phòng 201, nhà N14, ngõ 49, đường 
Nguyễn Khoái, phường Bạch Đằng, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

BELCOLAW (BELCOLAW IP CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 25: Quần; áo; giày; dép; mũ (nón).  
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Nhóm 35: Mua bán quần, áo, giày, dép, mũ (nón).  
 
 

(210) 4-2012-25654 (220) 14.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1; 26.1.5 
(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd. (VN)

Lô CO2-1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn; dầu bóng. 
 
 

(210) 4-2012-25655 (220) 14.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty 4 Oranges Co.,Ltd.  (VN)
Lô CO2-1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn; dầu bóng. 
 
 

(210) 4-2012-25660 (220) 14.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Nguyễn Thị Phương Dung  (VN) 
137 Bùi Hữu Nghĩa, phường 1, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe máy các loại như: nhông xích (sên), má phanh, săm (ruột) xe, lốp 
(vỏ) xe.  

 
 

(210) 4-2012-25661 (220) 14.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.5.20; A5.1.5; A5.5.21; A5.1.16 
(591) Đen, trắng, nâu 
(731) Công ty TNHH Da Vàng  (VN) 

Số 02 Trần Hưng Đạo, phường 3, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ karaoke, vũ trường, trò chơi điện tử.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, giải khát, khách sạn, lưu trú ngắn ngày. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ tắm hơi, mát xa (massage), gội đầu.  
 

(210) 4-2012-25662 (220) 14.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH sản xuất thương 
mại Mẫn Tiến Phát  (VN) 
6/58 khu phố 13, đường 14A, phường 
Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Đồ bảo hộ lao động: giày, quần áo, mũ (nón), găng tay (tất cả là đồ dùng phòng 
chống tai nạn để bảo hộ an toàn cho người lao động). 

 
 

(210) 4-2012-25663 (220) 14.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH sản xuất thương 
mại Mẫn Tiến Phát  (VN) 
6/58 khu phố 13, đường 14A, phường 
Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Đồ bảo hộ lao động: giày, quần áo, mũ (nón), găng tay (tất cả là đồ dùng phòng 
chống tai nạn đề bảo hộ an toàn cho người lao động).  

 
 

(210) 4-2012-25664 (220) 14.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 3.7.17; 1.15.5 
(591) Xanh dương, trắng, nâu 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại điện dân 
dụng Gia đình Việt  (VN) 
338/1/7 An Dương Vương, phường 4, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: ổ cắm điện; phích cắm điện; công tắc điện; dây dẫn điện; hộp công tắc điện; 
máy biến thế điện.  

 
Nhóm 11: Quạt điện; bếp điện; bóng đèn điện; đèn huỳnh quang; máng đèn; chóa đèn.  

 
 

(210) 4-2012-25666 (220) 14.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) Công ty cổ phần dược Đồng 

Nai  (VN) 
221B quốc lộ 15, phường Tân Tiến, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-25667 (220) 14.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) Công ty cổ phần dược Đồng 

Nai    (VN) 
221B quốc lộ 15, phường Tân Tiến, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-25668 (220) 14.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Me Di Sun   (VN) 
Số 521, ấp An Lợi, xã Hòa Lợi, huyện 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.   
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(210) 4-2012-25669 (220) 14.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Me Di Sun   (VN) 
Số 521, ấp An Lợi, xã Hòa Lợi, huyện 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.   

 
 

(210) 4-2012-25670 (220) 14.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Me Di Sun   (VN) 
Số 521, ấp An Lợi, xã Hòa Lợi, huyện 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.   

 
 

(210) 4-2012-25671 (220) 14.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Me Di Sun   (VN) 
Số 521, ấp An Lợi, xã Hòa Lợi, huyện 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.   

 
 

(210) 4-2012-25672 (220) 14.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Me Di Sun   (VN) 
Số 521, ấp An Lợi, xã Hòa Lợi, huyện 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-25673 (220) 14.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Me Di Sun    (VN) 
Số 521, ấp An Lợi, xã Hòa Lợi, huyện 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-25674 (220) 14.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Me Di Sun    (VN) 
Số 521, ấp An Lợi, xã Hòa Lợi, huyện 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-25675 (220) 14.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Me Di Sun    (VN) 
Số 521, ấp An Lợi, xã Hòa Lợi, huyện 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-25676 (220) 14.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Me Di Sun   (VN) 
Số 521, ấp An Lợi, xã Hòa Lợi, huyện 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-25677 (220) 14.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 22.1.1; 26.1.2 
(591) Vàng, vàng đậm, xanh dương, trắng, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ và xuất nhập khẩu 
Việt Nhật  (VN) 
Số 3 ngách 470/ 59, đường Nguyễn Trãi, 
tổ 42, phường Thanh Xuân Trung, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Khoá móc; khoá inox. 
 
 

(210) 4-2012-25678 (220) 14.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 1.15.5; 26.1.2; 26.1.4 
(591) Đỏ, vàng 
(731) Doanh nghiệp tư nhân gas 

Hiệp Hương  (VN) 
R257, KP7, phường Thống Nhất, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Bình chứa bằng kim loại dùng để chứa gas (khí hóa lỏng).  
 

Nhóm 35: Mua bán: gas, linh kiện bếp gas.  
 
 

(210) 4-2012-25679 (220) 14.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) PHARMIX CORPORATION   (KR) 
1304, Garak ID Tower, 99-7, Garak-
dong, Songpa-gu, Seoul, Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-25681 (220) 14.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A26.11.8; 26.11.3 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hợp Long  (VN) 
304/83 Đào Duy Anh, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 

 

 
1381 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kế toán; lập bảng thanh toán, báo cáo thông kê kế toán; phân tích giá 
cả thị trường; dịch vụ kiểm toán; lập bản khai thuế; dịch vụ lập hóa đơn. 

 
 

(210) 4-2012-25686 (220) 14.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.5.21; 3.7.7; A5.5.20; A3.7.24 
(591) Vàng đậm, đỏ cánh sen, xanh dương, đỏ 

cờ, tím, xanh lá cây, nâu, vàng nhạt 

(540) 

  

(731) Lê Anh Tuấn  (VN) 
Số 10, ngõ Phất Lộc, phường Hàng 
Buồm, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 21: Đồ gốm sứ thuỷ tinh, thủy tinh trang trí, đồ lưu niệm, cụ thể là: đĩa, chén, bát. 
 

Nhóm 40: Dịch vụ in ấn trên mọi chất liệu như tờ rơi, bìa sách; in trang trí trên mặt đồng 
hồ, đèn ngủ, quà lưu niệm.  

 
 

(210) 4-2012-25689 (220) 14.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1 
(591) Tím, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

may thêu Thuận Phương   (VN) 
275 Nguyễn Văn Luông, phường 12, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 18: Túi xách; túi xách thêu, ba lô.  
 

Nhóm 24: Khăn thêu bằng vải; khăn lông bằng vải; khăn mặt bằng vải; khăn tay bằng vải; 
khăn trải bàn bằng vải; ga trải giường bằng vải. 

 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón.  
 
 

(210) 4-2012-25690 (220) 14.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A1.1.10; A1.1.5 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Ngọc Dung   (VN) 
E14/454 ấp 5, xã Phong Phú, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 17: ống nước bằng nhựa mềm (nhựa PVC)  
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(210) 4-2012-25692 (220) 14.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.1.5; A5.7.23 
(591) Xanh lá cây, đỏ, đen, trắng 
(731) HERITAGE SNACKS & FOOD 

CO.,LTD.  (TH) 
34/1-34/2 Putthamonthom Sai 4 Road, 
Kratumlom, Sampran, Nakornpathom 
73220, Thailand  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Hạt điều; hạnh nhân; lạc; hạt mắc-ca; nho khô; quả việt quất (các sản phẩm này 

đã được bảo quản, đã qua chế biến).  
 
 

(210) 4-2012-25693 (220) 14.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.4; 2.1.1; A26.4.6 
(731) BLISSFUL CENTANY 

INTERNATIONAL LIMITED  (MU) 
3rd Floor Raffles Tower, Cybercity, 
Ebene, Mauritius 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Trà; đồ uống trên cơ sở trà được đóng gói; sôcôla; đồ uống trên cơ sở sôcôla 

được đóng gói; kẹo; kẹo dẻo; kẹo cứng; đường cho thực phẩm; mật ong; bánh ngọt, bánh 
quy bơ; bánh quy; bánh quy mạch nha; bánh quy giòn; bánh kẹo; thực phẩm ăn nhanh 
trên cơ sở bột gạo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở bột mì; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở 
bột ngô; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; 
bánh xốp; bánh xốp dạng que; bánh quế; mỳ sợi; mỳ ăn liền; mỳ sợi dẹt; bánh putđing; 
nước xốt (gia vị); đồ gia vị; chế phẩm ngũ cốc. 

 
 

(210) 4-2012-25694 (220) 14.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 2.1.1; 26.1.6; A25.7.6; 1.15.15; A1.1.10; 
26.13.1 

(731) BLISSFUL CENTANY 
INTERNATIONAL LIMITED  (MU) 
3rd Floor Raffles Tower, Cybercity, 
Ebene, Mauritius  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Kẹo; kẹo dẻo; kẹo cứng; đường cho thực phẩm; kẹo sôcôla; kẹo sôcôla dạng 

viên tròn; sôcôla; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở sôcôla. 
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(210) 4-2012-25695 (220) 14.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 2.1.1; 26.1.4; 26.4.3 
(731) BLISSFUL CENTANY 

INTERNATIONAL LIMITED  (MU) 
3rd Floor Raffles Tower, Cybercity, 
Ebene, Mauritius  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê được đóng gói; trà; đồ uống trên cơ sở trà 
được đóng gói; đồ uống trên cơ sở ca cao; sôcôla; kẹo; kẹo dẻo; kẹo cứng; đường cho thực 
phẩm; mật ong; bánh ngọt; bánh quy bơ; bánh quy; bánh quy mạch nha; bánh quy giòn; 
thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở bột gạo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở bột mì; thực phẩm 
ăn nhanh trên cơ sở bột ngô; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh 
trên cơ sở gạo; bánh xốp; bánh xốp dạng que; bánh quế, bánh mỳ các loại; mỳ sợi; mỳ ăn 
liền; mỳ sợi dẹt; đồ uống trên cơ sở sôcôla và đồ uống trên cơ sở cà phê; bánh mỳ; chế 
phẩm ngũ cốc; nước xốt (gia vị); bánh putđing; đồ gia vị; bánh giòn; bánh kẹo. 

 
 

(210) 4-2012-25696 (220) 14.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 2.1.1; 26.1.4; 26.13.1; A1.1.12 
(731) BLISSFUL CENTANY 

INTERNATIONAL LIMITED  (MU) 
3rd Floor Raffles Tower, Cybercity, 
Ebene, Mauritius  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê được đóng gói; sôcôla; đồ uống trên cơ sở 
sôcôla được đóng gói; kẹo; kẹo dẻo; kẹo cứng; đường cho thực phẩm; mật ong; bánh ngọt; 
bánh quy giòn; bánh quy bơ; bánh quy; bánh quy mạch nha; bánh kẹo giòn; bánh kẹo; 
bánh mỳ; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở bột gạo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở bột mì; 
thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở bột ngô; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; thực phẩm ăn 
nhanh trên cơ sở ngũ cốc; bánh xốp; bánh xốp dạng que; bánh quế; mỳ sợi; mỳ ăn liền; 
mỳ sợi dẹt; bánh putđing; nước xốt (gia vị); đồ gia vị; chế phẩm ngũ cốc. 

 
 

(210) 4-2012-25697 (220) 14.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Merap   (VN) 
Thôn Bá Khê, xã Tân Tiến, huyện Văn 
Giang, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-25698 (220) 14.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Merap   (VN) 
Thôn Bá Khê, xã Tân Tiến, huyện Văn 
Giang, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-25699 (220) 14.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1 
(731) ISEL CO.,LTD.   (JP) 

2-16, Atobekitanomachi 1-chome, Yao-
shi, Osaka-fu, 581-0068 Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy và thiết bị để gia công kim loại; máy và thiết bị dùng cho xây dựng; máy 
và thiết bị dùng để chất và dỡ hàng (không bao gồm xe xếp dỡ hàng); máy và thiết bị dệt; 
máy và thiết bị để làm giấy hoặc chế biến giấy; máy và thiết bị in hoặc máy và thiết bị 
đóng sách; máy và thiết bị xử lý chất dẻo; máy và hệ thống chế tạo chất bán dẫn; máy và 
các thiết bị chạy bằng hơi khí hoặc thủy lực, cụ thể là máy bơm, máy thổi, máy nén; động 
cơ không chạy bằng điện (không dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ), các bộ 
phận máy móc (không dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ); trục truyền động; 
trục bánh xe hoặc cán trục dùng cho máy móc (không dùng cho các phương tiện giao 
thông trên bộ); ổ trục (bộ phận máy móc không dùng cho các phương tiện giao thông trên 
bộ); khớp nối trục hoặc bộ nối trục dùng cho máy móc; thiết bị cố định dùng cho máy và 
thiết bị gia công kim loại; thiết bị cố định dùng cho máy móc và hệ thống chế tạo chất 
bán dẫn.  

 
 

(210) 4-2012-25703 (220) 14.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 7.3.11; 7.1.24 
(591) Xanh nước biển, đen, trắng 
(731) P.E.B INDOCHINA LTD.   (CY) 

Maximos Court, Block B', 5th Floor, 
Leontiou A Street, Limassol, Cyprus    

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Tất các các cấu kiện của sản phẩm thép xây dựng tiền chế bao gồm: bản lề 
bằng thép, xà nhà băng thép, sàn bằng thép cho nhà cao tầng, kết cấu thép xây dựng, 
khung chính bằng thép, xà mái bằng thép, đai giằng bằng thép, tấm lót bằng thép, lớp bọc 
bằng thép, lớp chống thấm bằng thép, dầm thép, cửa mái bằng thép. 
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(210) 4-2012-25710 (220) 14.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 3.2.1; A1.1.10; A26.4.24 
(731) Công ty TNHH Khóa Huy 

Hoàng   (VN) 
Khu công nghiệp Quang Minh, huyện 
Mê Linh, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 06: Khóa; bản lề; chốt cửa; tay nắm cửa; then cài; cờ-re-môn (cremond) (tất cả đều 
làm bằng kim loại).  

 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, trưng bày, giới thiệu sản phẩm: khóa, 
bản lề, chốt cửa, tay nắm cửa, then cài, cờ-re-môn (cremond).  

 
 

(210) 4-2012-25711 (220) 14.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH thương mại dịch 
vụ sản xuất Huyền Thoại  (VN)
393 Chu Văn An, phường 12, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà; ca cao.  
 
 

(210) 4-2012-25712 (220) 14.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần công nghiệp 
Gia Minh  (VN) 
Tổ 4, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp; xe đạp điện; xe máy; phụ tùng xe đạp, phụ tùng xe máy thuộc nhóm này.  
 
 

(210) 4-2012-25713 (220) 14.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Nguyễn Văn Hiếu  (VN) 
ấp Tân Lợi, xã Tân Thành, huyện Lai 
Vung, tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê; ca cao.  
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(210) 4-2012-25714 (220) 14.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1 
(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 

triển Miền Bắc   (VN) 
Km44+409, quốc lộ 38, thôn Đỗ 
Thượng, xã Quang Vinh, huyện Ân Thi, 
tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)  Nhóm 07: Máy bơm nước; động cơ điện (không dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ).  
 
 

(210) 4-2012-25715 (220) 14.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A7.1.12; 7.1.1 
(591) Xanh da trời, đen, trắng 
(731) FULLHOUSE LIFESTYLE HOLDINGS 

CO. LIMITED   (HK) 
10/F, Southeast Industrial Building, 611-
619 Castle Peak Road, Tsuen Wan, New 
Territories, Hong Kong 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; 
quán ăn tự phục vụ; dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; 
quán rượu nhỏ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống có thể mang đi được do nhà hàng thực 
hiện. 

 
 

(210) 4-2012-25716 (220) 14.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.3.1 
(591) Xanh, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị Việt 
Nam  (VN) 
P4, nhà 7, TT bảo tàng Hồ Chí Minh, 
ngõ 1B Bách Thảo, đường Hoàng Hoa 
Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng; 
mua bán máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện; mua bán máy móc, thiết bị và phụ tùng 
ngành dệt, may, ngành da giày; mua bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng 
(trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi); mua bán bàn, ghế, tủ văn phòng; mua bán phương 
tiện vận tải trừ ôtô, môtô, xe máy và xe đạp; mua bán người máy thuộc dây truyền sản 
xuất tự động; mua bán máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính; mua bán thiết bị và 
dụng cụ đo lường, kiểm tra, định hướng, điều khiển. 
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Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật 
ngành đo lường, điều khiển.  

 
 

(210) 4-2012-25717 (220) 14.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.1 
(591) Đỏ, trắng, nâu, vàng nâu, đen 
(731) AMOREPACIFIC CORPORATION  

(KR) 
181, 2ga, Hangang-ro, Yongsan-gu, 
Seoul, Korea, 140-777 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 

& TRAN CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 03: Hương liệu cho bánh ngọt [tinh dầu]; chất hoá học làm sáng màu dùng cho 
mục đích gia dụng; hồ bột để giặt là; mỹ phẩm: nước thơm dưỡng da; hương thơm để 
thắp, mặt nạ làm đẹp; chất tẩy rửa; dầu gội đầu; thuốc đánh răng; kem đánh ủng; chế 
phẩm làm bóng đồ gỗ; vật liệu mài mòn; dầu gội cho động vật cảnh. 

 
 

(210) 4-2012-25718 (220) 14.11.2012 
 (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.1 
(591) Đỏ, trắng, nâu, vàng nâu, đen 
(731) AMOREPACIFIC CORPORATION (KR)

181, 2ga, Hangang-ro, Yongsan-gu, 
Seoul, Korea, 140-777 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 
& TRAN CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ mỹ phẩm; dịch vụ trung gian thương mại trong lĩnh 
vực mỹ phẩm; dịch vụ trung gian thương mại trong lĩnh vực đồ dùng mỹ phẩm; dịch vụ 
trung gian thương mại trong lĩnh vực xà phòng; sắp xếp bán hàng mỹ phẩm; sắp xếp bán 
hàng các dụng cụ mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-25719 (220) 14.11.2012 
 (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.1 
(591) Đỏ, trắng, nâu, vàng nâu, đen 
(731) AMOREPACIFIC CORPORATION (KR)

181, 2ga, Hangang-ro, Yongsan-gu, 
Seoul, Korea, 140-777 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 
& TRAN CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 44: Tư vấn làm đẹp; thẩm mỹ viện; dịch vụ xoa bóp; dịch vụ chăm sóc móng; dịch 
vụ trang điểm. 
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(210) 4-2012-25720 (220) 14.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(591) Nâu, đen, trắng 
(731) AMOREPACIFIC CORPORATION  

(KR) 
181, 2ga, Hangang-ro, Yongsan-gu, 
Seoul, Korea, 140-777 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 

& TRAN CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng mỹ phẩm; xà phòng có chứa thuốc (không dùng cho mục 
đích y tế); xà phòng làm đẹp. 

 
 

(210) 4-2012-25721 (220) 14.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(591) Nâu, đen, trắng 
(731) AMOREPACIFIC CORPORATION  

(KR) 
181, 2ga, Hangang-ro, Yongsan-gu, 
Seoul, Korea, 140-777 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 

& TRAN CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; kem làm sạch mỹ phẩm; nước 
thơm làm sạch mỹ phẩm; dầu làm sạch mỹ phẩm; nước thơm tẩy trang. 

 
 

(210) 4-2012-25722 (220) 14.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(591) Nâu, đen, trắng 
(731) AMOREPACIFIC CORPORATION 

(KR) 
181, 2ga, Hangang-ro, Yongsan-gu, 
Seoul, Korea, 140-777 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 
& TRAN CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; tinh dầu hồi; tinh dầu ete; mặt 
nạ làm đẹp; tinh dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-25723 (220) 14.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(591) Nâu, đen, trắng 
(731) AMOREPACIFIC CORPORATION  

(KR) 
181, 2ga, Hangang-ro, Yongsan-gu, 
Seoul, Korea, 140-777 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 
& TRAN CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; nước thơm để xức sau khi tắm; 
nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; sữa dùng cho mục đích mỹ phẩm; nước thơm, 
dưỡng da. 

 
 

(210) 4-2012-25724 (220) 14.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(591) Nâu, đen, trắng 
(731) AMOREPACIFIC CORPORATION  

(KR) 
181, 2ga, Hangang-ro, Yongsan-gu, 
Seoul, Korea, 140-777 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 
& TRAN CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; nước thơm để xức sau khi tắm; 

nước thơm dùng cho mục dích mỹ phâm; sữa dùng cho mục đích mỹ phẩm; nước thơm, 
dưỡng da. 

 
 

(210) 4-2012-25725 (220) 14.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(591) Nâu, đen, trắng 
(731) AMOREPACIFIC CORPORATION  

(KR) 
181, 2ga, Hangang-ro, Yongsan-gu, 
Seoul, Korea, 140-777 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 
& TRAN CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; tinh dầu hồi; tinh dầu ete; mặt 

nạ làm đẹp; tinh dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-25726 (220) 14.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(591) Nâu, đen, trắng 
(731) AMOREPACIFIC CORPORATION  

(KR) 
181, 2ga, Hangang-ro, Yongsan-gu, 
Seoul, Korea, 140-777 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 
& TRAN CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; kem mỹ phẩm; kem dưỡng mỹ 

phẩm; kem dưỡng vùng da quanh mắt; nước thơm dưỡng vùng da quanh mắt.  
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(210) 4-2012-25727 (220) 14.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(591) Nâu, đen, trắng 
(731) AMOREPACIFIC CORPORATION  

(KR) 
181, 2ga, Hangang-ro, Yongsan-gu, 
Seoul, Korea, 140-777 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 
& TRAN CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; kem mỹ phẩm; kem dưỡng mỹ 
phẩm; kem bôi mặt; mặt nạ làm đẹp. 

 
 

(210) 4-2012-25728 (220) 14.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(591) Nâu, đen, trắng 
(731) AMOREPACIFIC CORPORATION  

(KR) 
181, 2ga, Hangang-ro, Yongsan-gu, 
Seoul, Korea, 140-777 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 

& TRAN CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; nước thơm để xức sau khi tắm; 
nước thơm dùng cho mục dích mỹ phâm; sữa dùng cho mục đích mỹ phẩm; nước thơm, 
dưỡng da. 

 
 

(210) 4-2012-25729 (220) 14.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(591) Nâu, đen, trắng 
(731) AMOREPACIFIC CORPORATION  

(KR) 
181, 2ga, Hangang-ro, Yongsan-gu, 
Seoul, Korea, 140-777 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 
& TRAN CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; tinh dầu dùng cho mục đích mỹ 
phẩm; sữa dùng cho mục đích mỹ phẩm; nước thơm dưỡng da; mặt nạ làm đẹp.  

 

(210) 4-2012-25730 (220) 14.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(591) Nâu, đen, trắng 
(731) AMOREPACIFIC CORPORATION  

(KR) 
181, 2ga, Hangang-ro, Yongsan-gu, 
Seoul, Korea, 140-777 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 
& TRAN CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; kem mỹ phẩm; kem dưỡng mỹ 
phẩm; kem bôi mặt (mỹ phẩm); mặt nạ làm đẹp. 

 
 

(210) 4-2012-25731 (220) 14.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(591) Nâu, đen, trắng 
(731) AMOREPACIFIC CORPORATION  

(KR) 
181, 2ga, Hangang-ro, Yongsan-gu, 
Seoul, Korea, 140-777 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 

& TRAN CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; kem mỹ phẩm; kem dưỡng mỹ 

phẩm; kem bôi mặt (mỹ phẩm); mặt nạ làm đẹp. 
 
 

(210) 4-2012-25732 (220) 14.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) AMOREPACIFIC CORPORATION  

(KR) 
181, 2ga, Hangang-ro, Yongsan-gu, 
Seoul, Korea, 140-777 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 

& TRAN CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; kem mỹ phẩm; kem dưỡng mỹ 

phẩm; kem bôi mặt (mỹ phẩm); mặt nạ làm đẹp. 
 
 

(210) 4-2012-25733 (220) 14.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(591) Nâu, đen, trắng 
(731) AMOREPACIFIC CORPORATION  

(KR) 
181, 2ga, Hangang-ro, Yongsan-gu, 
Seoul, Korea, 140-777 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 

& TRAN CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; nước thơm để xức sau khi tắm; 

nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; nước thơm 
dưỡng da. 
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(210) 4-2012-25736 (220) 14.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) AMOREPACIFIC CORPORATION  
(KR) 
181, 2ga, Hangang-ro, Yongsan-gu, 
Seoul, Korea, 140-777 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 
& TRAN CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước sơn móng dùng cho mục đích mỹ phẩm, chế phẩm tăng cường 

độ bền cho móng, phấn làm bóng móng, chế phẩm tẩy lớp màu phủ bên ngoài móng, nước 
thơm để tăng cường độ bền cho móng. 

 
 

(210) 4-2012-25737 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.11.1 
(731) DALIAN SHIDE PLASTIC BUIDING 

MATERIALS CO.,LTD   (CN) 
ChangXing Island, Harbor Industrial 
Zone, Dalian, China  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 19: Thanh nhựa dùng trong xây dựng.  

 
 

(210) 4-2012-25739 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.2 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần An Phú Thịnh  
(VN) 
23/612 đường Lạc Long Quân, quận Tây 
Hồ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Máy công cụ.  
 

Nhóm 09: Phần mềm máy tính đã được ghi; dây điện, cáp điện.  
 

Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) pháo hoa lễ hội bằng giấy, pháo điện, pháo trang trí 
bằng giấy, nhựa, tre trúc, kim loại, các sản phẩm phát tín hiệu ánh sáng, màu sắc, âm 
thanh dùng trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, không gây tiếng nổ. 

 
Nhóm 37: Sửa chữa, bảo dưỡng máy tính; lắp đặt các hệ thống mạng máy tính, lắp đặt hệ 
thống mạng viễn thông.  

 
Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính, cài đặt phần mềm máy tính.  
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(210) 4-2012-25740 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(591) Vàng, nâu (540) 

  

(731) Công ty cổ phần ACT Quốc Tế  
(VN) 
Số 133 Mai Hắc Đế, phường Lê Đại 
Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mì. 
 
 

(210) 4-2012-25741 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) VIGBHA HEALTHCARE PVT.,LTD  
(IN) 
Flat No. S-2 Gemini Rahul Apartment, 
No. 16, Rangarajapuram, 2nd Street, 
Kodambakkam, Chennai 600- 024, India

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược.  
 
 

(210) 4-2012-25742 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2; 26.2.7; A1.1.12 
(591) Trắng, đen, đỏ, xanh dương 
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Quang Dương   (VN) 
105 đường 320 Bông Sao, phường 5, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-25744 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 4.5.2; 4.5.3 
(591) Trắng, đen, vàng, đỏ, xám 
(731) Công ty TNHH Uni - President 

Việt Nam   (VN) 
16-18 đường ĐT 743, khu công nghiệp 
Sóng Thần 2, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 30: Bánh ăn liền (bánh snack). 
 
 

(210) 4-2012-25745 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 4.5.2; 4.5.3 
(591) Trắng, đen, vàng, đỏ, xám 
(731) Công ty TNHH Uni - President 

Việt Nam    (VN) 
16-18 đường ĐT 743, khu công nghiệp 
Sóng Thần 2, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ăn liền (bánh snack). 

 
 

(210) 4-2012-25746 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 4.5.2; 4.5.3 
(591) Trắng, đen, vàng, đỏ, xám 
(731) Công ty TNHH Uni - President 

Việt Nam    (VN) 
16-18 đường ĐT 743, khu công nghiệp 
Sóng Thần 2, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ăn liền (bánh snack). 

 
 

(210) 4-2012-25747 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 4.5.2; 4.5.3 
(591) Trắng, đen, vàng, đỏ, xám 
(731) Công ty TNHH Uni - President 

Việt Nam    (VN) 
16-18 đường ĐT 743, khu công nghiệp 
Sóng Thần 2, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh ăn liền (bánh snack). 
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(210) 4-2012-25748 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 4.5.2; 4.5.3 
(591) Trắng, đen, vàng, đỏ, xám 
(731) Công ty TNHH Uni - President 

Việt Nam    (VN) 
16-18 đường ĐT 743, khu công nghiệp 
Sóng Thần 2, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ăn liền (bánh snack).  

 
 

(210) 4-2012-25749 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Bassday Việt 
Nam  (VN) 
Khu công nghiệp Amata (Long Bình), 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 28: Mồi săn hoặc mồi câu cá có mùi thơm [mồi giả], mồi nhử dùng cho săn bắt 

hoặc đánh bắt cá [mồi giả]. 
 
 

(210) 4-2012-25750 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.5.21; A5.5.20 
(591) Xanh cô ban, vàng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Vương King  (VN) 
C01-7, cao ốc Hoàng Anh Gia Lai 2, 783 
Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, 
quận  7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  

 
 

(210) 4-2012-25751 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(591) Đỏ bóc đô, trắng (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Vương King    (VN) 
C01-7, cao ốc Hoàng Anh Gia Lai 2, 783 
Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, 
quận  7, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 29: Chế phẩm sữa dạng bột, sữa và các sản phẩm sữa.  
 
 

(210) 4-2012-25752 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(591) Đỏ bóc đô,  trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Vương King  (VN) 
C01-7, cao ốc Hoàng Anh Gia Lai 2, 783 
Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, 
quận  7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Các loại thẻ dạng từ tính bao gồm: thẻ thanh toán, thẻ tín dụng làm bằng chất 

dẻo, nhựa plastic.  
 
 

(210) 4-2012-25753 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(591) Đỏ bóc đô, trắng 

(540) 

  
(731) Nguyễn Thị Hoài Thu  (VN) 

178 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Chế phẩm sữa dạng bột, sữa và các sản phẩm sữa.  

 
 

(210) 4-2012-25754 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(591) Đỏ bóc đô, trắng 

(540) 

 
(731) Nguyễn Thị Hoài Thu   (VN) 

178 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Chế phẩm sữa dạng bột, sữa và các sản phẩm sữa.  

 
 

(210) 4-2012-25755 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(591) Đỏ bóc đô, trắng (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hoài Thu   (VN) 
178 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Chế phẩm sữa dạng bột, sữa và các sản phẩm sữa.  
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(210) 4-2012-25756 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 15.7.1 
(591) Vàng, đỏ, xanh lá cây, trắng 
(731) Lê Minh Tâm  (VN) 

ấp Hiệp Dư, xã Nguyễn Huân, huyện 
Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy sên bùn (máy nạo vét bùn).  
 
 

(210) 4-2012-25757 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 4.5.2; 4.5.3 
(591) Xanh da trời, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Hera   (VN) 
P1.02 lầu 1, Viet Nam Business Center, 
57-59 Hồ Tùng Mậu, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 20: Nôi cho trẻ em; ghế cao cho trẻ em; xe cũi đẩy cho trẻ em, cũi có bánh xe cho 
trẻ em, cũi có bánh xe cho trẻ em có thể dịch chuyển được; giường cũi của trẻ em; ghế 
ngồi; bàn. 

 

Nhóm 28: Vật di động (đồ chơi); ngựa gỗ bập bênh; xe cộ đồ chơi; đồ chơi. 
 
 

(210) 4-2012-25758 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A26.11.12; A1.1.12 
(591) Tím, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Hà Văn Hùng  (VN) 
Số 18/15 Đỗ Nhuận, phường Sơn Kỳ, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo lót; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; găng tay [trang phục]. 
 
 

(210) 4-2012-25759 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2; A25.1.10; 25.1.25 
(591) Vàng đỏ, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Xây dựng, 
Thương mại và Dịch vụ Phan 
Hưng Thịnh  (VN) 
313 Lê Thanh Nghị, phường Hòa Cường 
Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
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(511)   Nhóm 29: Tổ chim ăn được (tổ yến). 
 
 

(210) 4-2012-25760 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Chồi Giang  
(VN) 
187/12A Điện Biên Phủ, phường ĐaKao, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê; quán ăn 
tự phục vụ.  

 
 

(210) 4-2012-25761 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH ACE MACHINERY 
VINA  (VN) 
Số 35, đường Dân Chủ, khu công nghiệp 
VSIP II, phường Hòa Phú, thành phố Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 07: Máy và máy công cụ: hộp cho khuôn cối [ngành in]; máy cắt xén giấy; máy 

tiện và cắt ren; máy xếp dỡ tự động (máy điều khiển); máy đóng gói hàng; máy đóng bao; 
người máy (máy móc); máy gấp bìa cứng; máy làm hộp giấy; máy đóng gói hút chân 
không; máy ép màng phủ giấy; máy và thiết bị làm giấy. 

 
 

(210) 4-2012-25762 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.3; A26.4.5 (540) 

 

(731) Công ty TNHH ACE MACHINERY 
VINA   (VN) 
Số 35, đường Dân Chủ, khu công nghiệp 
VSIP II, phường Hòa Phú, thành phố Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình Dương   

 
(511)   Nhóm 07: Máy và máy công cụ: hộp cho khuôn cối [ngành in]; máy cắt xén giấy; máy 

tiện và cắt ren; máy xếp dỡ tự động (máy điều khiển); máy đóng gói hàng; máy đóng bao; 
người máy (máy móc); máy gấp bìa cứng; máy làm hộp giấy; máy đóng gói hút chân 
không; máy ép màng phủ giấy; máy và thiết bị làm giấy. 
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(210) 4-2012-25764 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Hiệp  (VN) 
Tổ 5, cụm 4, phường Khương Đình, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa bằng kim loại; phụ kiện cửa bằng kim loại (thuộc nhóm này).  
 

Nhóm 19: Cửa không bằng kim loại, phụ kiện của cửa không bằng kim loại (thuộc nhóm 
này).  

 
 

(210) 4-2012-25765 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Thế  (VN) 
108/17/33 Phạm Văn Chiêu, phường 9, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 24: Khăn lạnh bằng vải. 

 
 

(210) 4-2012-25766 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 5.7.3; 26.1.2; 5.3.20 
(591) Nâu, nâu nhạt, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH rượu và nước 
giải khát Hà Anh  (VN) 
Thôn Đông Vĩnh, xã Song Lộc, huyện 
Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu các loại. 

 
 

(210) 4-2012-25767 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 5.7.3; 26.1.2; A26.11.8 
(591) Vàng, trắng, xanh dương, xanh lá cây, 

nâu, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nông nghiệp An 
Phú Thịnh   (VN) 
376/27B đường Bình Đông, phường 15, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón các loại. 
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(210) 4-2012-25769 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 24.1.1; A26.4.24 
(591) Vàng, đen, trắng, nâu 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Y Thanh   (VN) 
76/65 Nguyễn Sơn, phường Phú Thọ 
Hoà, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 21: Dụng cụ nhà bếp, đồ dùng chứa đựng cho gia dụng và nhà bếp như: nồi, xoong 

chảo (tất cả không dùng điện), chậu, giá đựng ly tách, kệ chén, vỉ nướng (dụng cụ nấu 
nướng).  

 
 

 
(210) 4-2012-25770 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.4; A26.4.24 
(591) Vàng, đen, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Y Thanh   (VN) 
76/65 Nguyễn Sơn, phường Phú Thọ 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 21: Giàn phơi đồ. 

 
 

 
(210) 4-2012-25771 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại và đầu tư Thịnh 
Phát   (VN) 
Số 332 phố Kim Ngưu, phường Minh 
Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà 

hàng thực hiện); dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời; nhà hàng ăn uống tự phục vụ và dịch vụ 
nhà nghỉ du lịch. 
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(210) 4-2012-25776 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 1.13.1; A26.11.8; 24.1.1; 19.1.1 
(591) Vàng, đen, ghi xám, xanh lá cây, đỏ, tím, 

trắng 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

quốc tế Tân Đạt Dương   (VN) 
89/975 Q1 Lê Đức Thọ, phường 6, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 
 

(210) 4-2012-25777 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 13.1.6 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần Thế Giới 

Sáng  (VN) 
558A Minh Phụng, phường 9, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đèn chiếu sáng, đèn trang trí, đèn led, đèn điều khiển từ xa, đèn tự 
động bật tắt cảm ứng ánh sáng, thân nhiệt, đèn chiếu sáng dùng năng lượng mặt trời, thiết 
bị cảm ứng ánh sáng, thiết bị cảm ứng thân nhiệt, thiết bị phát hiện chuyển động, bảng 
hiệu quảng cáo bằng Led, dây và cáp điện, thiết bị đóng tắt như cầu dao điện, công tắc 
điện, ổ cắm điện, quạt điều khiển từ xa, thiết bị báo cháy, camera quan sát; ổ khóa các 
loại, khóa vân tay, khóa thẻ từ, khóa điện tử, vòi nước, ống nước, dụng cụ thiết bị vệ sinh, 
dụng cụ thiết bị nhà bếp, máy mài điện, máy khoan điện, máy bắt vít điện, máy cưa, búa 
điện. 

 
 

(210) 4-2012-25778 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1; 1.15.21; 1.15.14; 1.15.15 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH Phan Bình Minh  

(VN) 
Thôn 13, xã Hòa Nam, huyện Di Linh, 
tỉnh Lâm Đồng  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước uống đóng chai.  
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(210) 4-2012-25779 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 25.7.25; A10.3.4; 2.5.3; 2.3.25 
(591) Hồng, xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần Đại Đồng 

Tiến   (VN) 
216 Tân Thành, phường 15, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 20: Bàn; ghế; giường; tủ.  
 
 

(210) 4-2012-25780 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 3.1.8; 3.1.16; 25.7.25; 3.13.1; A3.13.24 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần Đại Đồng 

Tiến   (VN) 
216 Tân Thành, phường 15, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 20: Bàn; ghế; giường; tủ.  
 
 

(210) 4-2012-25783 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.3.2; A26.3.7 
(591) Xanh lá cây, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã dịch vụ sản xuất 
và kinh doanh tổng hợp Nấm 
Hòa Tiến  (VN) 
Thôn La Bông, xã Hòa Tiến, huyện Hòa 
Vang, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 31: Nấm tươi. 
 
 

(210) 4-2012-25784 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Thành Tín Ban 
MÊ  (VN) 
259 Võ Văn Kiệt, phường Khánh Xuân, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

 

(511)   Nhóm 06: Bồn nước i nốc (bồn nước được làm bằng i nốc). 
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(210) 4-2012-25788 (220) 15.11.2012 
 (441) 25.01.2013 

(531) 3.1.1; 25.1.6; 26.1.2; 25.1.9 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ 
Hoàng Anh - Long An   (VN) 
Số 268, quốc lộ 1A, khu phố 9, thị trấn 
Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 45: Vệ sĩ cho cá nhân; người bảo vệ, vệ sĩ; bảo vệ ban đêm; tư vấn về an ninh; giám 
sát trộm và báo hiệu an ninh. 

 
 

(210) 4-2012-25790 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(591) Cam, vàng, đen (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại xây 
dựng Lê Bảo  (VN) 
287 Nguyễn Bình, xã Phú Xuân, huyện 
Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt. 
 
 

(210) 4-2012-25793 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A11.3.4; 5.7.1; 26.4.9; A25.1.10 
(591) Vàng đồng, hồng nhạt, nâu, xanh lá, 

xanh dương, cam, vàng, đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Tạp Phẩm  (VN) 
Số 36 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê nhân, cà phê rang, cà phê bột, cà phê hòa tan, cà phê túi lọc, đồ uống 
trên cơ sở cà phê. 

 
 

(210) 4-2012-25794 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A11.3.2; 4.5.2; 4.5.3; 2.9.1 
(591) Vàng, nâu, đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nhà hàng Ngọc 
Đông Dương  (VN) 
83 Nguyễn Thái Học, phường Cầu Ông 
Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán giải khát; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống 
(do nhà hàng thực hiện).  
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(210) 4-2012-25796 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.7.22; 3.13.1; A5.5.22; 5.5.19; 
A9.3.9; 25.12.1 

(591) Vàng, cam, đỏ, trắng, xanh dương, xanh 
da trời, xanh lá cây, hồng, vàng cam, tím

(731) Công ty cổ phần bột giặt LIX  
(VN) 
Khu phố 4, phường Linh Trung, quận 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 03: Bột giặt; nước giặt quần áo, nước xả làm mềm vải; nước rửa chén; nước tẩy vết 

bẩn; chất khử mùi dùng cho cá nhân.  
 
 

(210) 4-2012-25797 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A25.7.21; A26.11.8 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Tín Đạt  
(VN) 
228 đường Lê Đình Cẩn, khu phố 6, 
phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 12: Lốp (vỏ) xe gắn máy, máy cày, máy kéo và xe ô tô; săm (ruột) của xe gắn máy, 

máy cày, máy kéo và xe ô tô. 
 
 

(210) 4-2012-25798 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A25.7.3; 26.4.9 
(591) Trắng, đen, đỏ 
(731) Hộ kinh doanh thời trang 

Hùng Thảo   (VN) 
Số 281, đường Ngô Gia Tự, phường Tấn 
Tài, thành phố Phan Rang- Tháp Chàm, 
tỉnh Ninh Thuận 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, mỹ phẩm, giày dép, va li, túi xách, mũ nón, đồ dùng cho trẻ 

em (xe nôi, bát đũa, bình sữa, xe đồ chơi, mũ bảo hiểm).   
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(210) 4-2012-25799 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(591) Trắng, đỏ 
(731) Phan Thị Yến  (VN) 

Khu quy hoạch Xuân Phú, phường Xuân 
Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên 
Huế  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 30: Đá viên lạnh tinh khiết (có thể ăn được). 
 
 

(210) 4-2012-25800 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, đỏ, hồng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Bén   (VN) 
Số 172 A Nguyễn Đình Chiểu, phường 3, 
thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm (kem dưỡng da).  
 
 

(210) 4-2012-25802 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1; 26.2.7; 26.4.4 
(591) Đỏ sậm, vàng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Gia Phát  (VN) 
46/2, ĐHT31, tổ 11, khu phố 1, phường 
Tân Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 21: Cái đựng đồ dùng nhỏ treo tường (thường chia ngăn để phân loại các đồ dùng), 
khay đựng xà phòng; cái đựng đồ dùng trong phòng tắm (thường có ngăn); cái đựng bàn 
chải đánh răng và dao cạo. 

 
 

(210) 4-2012-25803 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 24.15.1; 26.1.2 
(591) Đỏ sậm, đỏ, đen, trắng, vàng 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Gia Phát   (VN) 
46/2, ĐHT31, tổ 11, khu phố 1, phường 
Tân Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 21: Cái đựng đồ dùng nhỏ treo tường (thường chia ngăn để phân loại các đồ dùng), 
khay đựng xà phòng; cái đựng đồ dùng trong phòng tắm (thường có ngăn); cái đựng bàn 
chải đánh răng và dao cạo. 
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(210) 4-2012-25804 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 24.9.1; A1.1.12; 1.3.1; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, xám 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Vũ Quốc Tuấn  
(VN) 
63 Nguyễn Trường Té, phường Lộc Tiến, 
thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 30: Trà; bánh mì; bánh ngọt; kẹo; cà phê; gạo.  
 
 

(210) 4-2012-25805 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Thành 
Nhân - Long An  (VN) 
Số 187 Huỳnh Châu Sổ, khu phố 5, thị 
trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long 
An  

 

(511)   Nhóm 06: Đai bằng kim loại để vận chuyển hàng hóa nặng; con lăn căng đai truyền bằng 
kim loại ; dây cáp bằng kim loại không dùng để dẫn điện; mắc xích bằng kim loại; tấm 
nâng hàng bằng kim loại; khay chuyển hàng bằng kim loại; dải thép để làm đai. 

 
 

(210) 4-2012-25807 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2; 26.1.4; 1.5.1 
(591) Xanh nước biển, đỏ 

(540) 

 

(731) Lê Văn Thiêm  (VN) 
Đội 1, thôn Văn Lâm, xã Ninh Hải, 
huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình  

 

(511)   Nhóm 11: Dụng cụ và thiết bị vệ sinh; vòi phun nước, vòi hoa sen, van điều chỉnh nước, 
chậu vệ sinh, bệ xí vệ sinh, buồng vệ sinh. 

 
 

(210) 4-2012-25808 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A1.1.10; 26.1.2; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, cam, đỏ 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Toàn Lợi  (VN) 
Thôn Yên Phú, xã Giai Phạm, huyện 
Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc. 
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(210) 4-2012-25809 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2; 26.3.23 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, cam, vàng 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Toàn Lợi   (VN) 
Thôn Yên Phú, xã Giai Phạm, huyện 
Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc. 
 
 

(210) 4-2012-25810 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 4.3.7; 3.2.1 
(591) Đen, trắng, vàng, nâu 
(731) Công ty cổ phần truyền 

thông và dịch vụ PTC VINA  
(VN) 
Số 149, Nguyễn Thượng Mẫn, Bình Hàn, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; bố trí, sắp đặt cho mục đích quảng cáo; phác thảo cách 

trình bày trên các tài liệu cho mục đích quảng cáo; dịch vụ marketing (tiếp thị) cho mục 
đích quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; marketing (tiếp thị); 
nghiên cứu thị trường; phân tích thị trường; tổ chức triển lãm nhằm mục đích thương mại; 
thông tin kinh doanh; dịch vụ tóm lược tin tức; dịch vụ điểm tin. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ in; in mầu vẽ; in ảnh chụp; in trên lụa.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức và điều khiển hội nghị; sắp xếp và tiến hành hội nghị; 
tổ chức và điều khiển đại hội; sắp xếp và tiến hành đại hội; tổ chức các cuộc thi (giáo dục 
và giải trí); lập kế hoạch cho buổi tiệc (giải trí); sản xuất chương trình biểu diễn; dàn dựng 
chương trình biểu diễn. 

 
 

(210) 4-2012-25811 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A26.4.24; 26.13.1 
(591) Đen, trắng, nâu 
(731) Vũ Trường Giang   (VN) 

Số 6, ngõ 1, phố Lê Văn Hưu, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê. 
 
 

(210) 4-2012-25817 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) MAGIC-PRO COMPUTER CO., 
LIMITED   (HK) 
13/F, V Ga Building, 532 Castle Peak 
Road, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong 
Kong  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 09: Bàn phím máy vi tính; chuột máy tính [thiết bị xử lý dữ liệu]; tai nghe; bao 
điện thoại; thiết bị sạc pin; vỏ hộp loa.  

 
 

(210) 4-2012-25818 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) LOTTE CO.,LTD.   (JP) 
20-1, Nishi-Shinjuku 3-chome, Shinjuku-
ku, Tokyo, Japan  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh xốp nhân kem sô-cô-la; bánh quy (bánh dẹt nhỏ); bánh quy. 
 
 

(210) 4-2012-25819 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Trần Văn Kiên   (VN) 
Cụm 3, thôn Thượng Hiệp, xã Tam Hiệp, 
huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-25820 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Trần Văn Kiên    (VN) 
Cụm 3, thôn Thượng Hiệp, xã Tam Hiệp, 
huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-25821 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Trần Văn Kiên    (VN) 
Cụm 3, thôn Thượng Hiệp, xã Tam Hiệp, 
huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-25822 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược Đồng 
Nai   (VN) 
221B quốc lộ 15, phường Tân Tiến, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-25823 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
SA VI (SAVIPHARM)   (VN) 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-25827 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.5.20; A5.5.21; A1.1.12 
(591) Xanh dương, xanh lá, đỏ 
(731) Công ty cổ phần dược thú y A 

No Va   (VN) 
Cụm công nghiệp tập đoàn Anova, xã 
Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long 
An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản.  
 

Nhóm 31: Thức ăn cho thủy hải sản; thức ăn chăn nuôi, cám dùng làm thức ăn cho thủy 
sản.  

 
Nhóm 35: Mua bán: thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản, thức ăn cho thủy hải sản, thức ăn 
chăn nuôi, cám dùng làm thức ăn cho thủy sản.  

 
 

(210) 4-2012-25828 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH Prosperity  (VN)

Số 1/7 Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS.,JSC) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê nhân tạo; hương liệu cà phê; chế phẩm sinh dưỡng sử dụng như 

chất thay thế cà phê; cà phê chưa rang; đồ uống trên cơ sở cà phê. 
 
 

(210) 4-2012-25829 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.2 
(731) Công ty TNHH Prosperity  

(VN) 
Số 1/7 Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS.,JSC) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê nhân tạo; hương liệu cà phê; chế phẩm sinh dưỡng sử dụng như 

chất thay thế cà phê; cà phê chưa rang; đồ uống trên cơ sở cà phê.  
 
 

(210) 4-2012-25830 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) JIEDONG PARIS WANZHU SHAHUA 
TEXTILE CO.,LTD   (CN) 
The center industrial, Paotai Town, Jie 
Dong County, Jie Yang City, Guang 
Dong Province. China.  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày; găng tay [trang phục]; mũ; trang phục dệt kim; khăn quàng cổ.  
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(210) 4-2012-25831 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Glomed  (VN) 
Số 35, Đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-25832 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Glomed   (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-25833 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Glomed   (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-25834 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Glomed   (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2012-25835 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Glomed  (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-25836 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Glomed   (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-25838 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Phan Văn Hợi  (VN) 
Xã Thạnh Đông B, huyện Tân Hiệp, tỉnh 
Kiên Giang  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; sữa tắm.  

 
 

(210) 4-2012-25839 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Hoàng Phúc   (VN) 
161/22 Ba Vân, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2012-25842 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.3.1; A26.3.6 
(591) Trắng, vàng, xanh dương đậm 
(731) Công ty TNHH may mặc Minh 

Phương   (VN) 
16/5C đường số 14, phường 5, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng may mặc. 
 
 

(210) 4-2012-25843 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.3.1; A26.3.5 
(731) Công ty cổ phần Viettronics 

Tân Bình   (VN) 
248A Nơ Trang Long, phường 12, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 09: Tivi. 
 
 

(210) 4-2012-25844 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần Viettronics 
Tân Bình   (VN) 
248A Nơ Trang Long, phường 12, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 09: Pin mặt trời.  
 

Nhóm 11: Bộ thu năng lượng mặt trời (sưởi ấm, đốt nóng); bộ gom nhiệt mặt trời.  
 

Nhóm 19: Vật liệu lợp mái không bằng kim loại tích hợp với pin mặt trời.  
 
 

(210) 4-2012-25845 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.2; 25.5.1 
(731) Công ty cổ phần Viettronics 

Tân Bình   (VN) 
248A Nơ Trang Long, phường 12, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 

 

 
1414 

(511)   Nhóm 07: Máy giặt.  
 

Nhóm 09: Thiết bị chiếu và phát dữ liệu; thiết bị thu, phát và tái tạo âm thanh.  
 

Nhóm 11: Tủ lạnh; tủ đông; máy lạnh; máy sấy; nồi cơm điện.  
 
 

 
(210) 4-2012-25847 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH VVN Phát triển  
(VN) 
Số 1, dãy H5, ngách 105/18/3, đường 
Xuân La, huyện Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT.,CORP.) 
 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại; máy tính bảng; thiết bị thu phát 3G (datacard 3G); bộ thu phát wifi; 

bộ thiết bị kết nối và cho phép nhiều người dùng chia sẻ một đường kết nối internet 
(modem router); ti vi.  

 
 

 
(210) 4-2012-25848 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) GETZ PHARMA (PRIVATE) LTD  
(PK) 
30-31/27, Korangi Industrial Area, 
Karachi-74900, Pakistan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

 
(210) 4-2012-25849 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Nam Hà   (VN) 
415 Hàn Thuyên, thành phố Nam Định, 
tỉnh Nam Định 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2012-25850 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Nam Hà   (VN) 
415 Hàn Thuyên, thành phố Nam Định, 
tỉnh Nam Định 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2012-25851 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(591) Xanh cốm, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần BGP Việt Nam  

(VN) 
67 đường số 1, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu dược phẩm; mua bán phần mềm máy tính; mua 
bán máy vi tính, thiết bị và linh kiện điện tử, thiết bị viễn thông, thiết bị ngoại vi.  

 
Nhóm 42: Lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; 
cho thuê phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; tư vấn trong thiết kế và phát 
triển phần cứng máy tính.  

 
 

(210) 4-2012-25852 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.3.14; 26.4.4; 26.4.9; 26.1.1 
(591) Xanh cốm, vàng, da cam, xanh da trời, 

đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần BGP Việt Nam  

(VN) 
67 đường số 1, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu dược phẩm; mua bán phần mềm máy tính; mua 
bán máy vi tính, thiết bị và linh kiện điện tử, thiết bị viễn thông, thiết bị ngoại vi.  

 
Nhóm 42: Lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; 
cho thuê phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính, tư vấn trong thiết kế và phát 
triển phần cứng máy tính.  
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Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; phòng khám chữa bệnh; bệnh viện; viện điều dưỡng; nhà 
dưỡng bệnh, dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ đỡ đẻ; dịch vụ thẩm mỹ viện; nhà dưỡng bệnh 
cho người cao tuổi; dịch vụ y tế từ xa. 

 
 

(210) 4-2012-25853 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) LIN CHIN FU   (TW) 
No. 138, Sec. 2, Minsheng E. Road, 
Zhongshan Dist, Taipei City 104, Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Xì gà; thuốc lá điếu; thuốc lá; thuốc lá nhai.  

 
 

(210) 4-2012-25855 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH điện tử Nam 
Kiệt   (VN) 
A3/15U ấp 1, xã Tân Kiên, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 09: Loa; máy thu hình (ti vi); máy tăng âm (ampli), bộ trộn âm (micxơ); ống nói 

(micro), đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số.  
 
 

(210) 4-2012-25859 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Kiên  (VN) 
Khu hành chính 15, xóm Bầu, phường 
Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết. 

 
 

(210) 4-2012-25861 (220) 16.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần NZ Việt Nam  
(VN) 
61/7 đường Chiến Thắng, phường Văn 
Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa nước, sữa chua, váng sữa, sữa bột.  
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(210) 4-2012-25862 (220) 16.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 24.9.1; A25.3.3; 26.4.2; 26.7.25 
(591) Đỏ, trắng, vàng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

tổng hợp Hà Thảo   (VN) 
Thôn Hạ, phường Đình Bảng, thị xã Từ 
Sơn, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Luật Cộng Đồng 
(COMMUNITY LAW CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Màng bọc thực phẩm bằng chất dẻo dùng để bao gói thực phẩm (như giấy bạc, 

nilon, màng PVC). 
 
 

(210) 4-2012-25863 (220) 16.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.5.22; 1.5.1 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

tổng hợp Hà Thảo   (VN) 
Thôn Hạ, phường Đình Bảng, thị xã Từ 
Sơn, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Cộng Đồng 

(COMMUNITY LAW CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 16: Màng bọc thực phẩm bằng chất dẻo dùng để bao gói thực phẩm (như giấy bạc, 

nilon, màng PVC).  
 

Nhóm 17: Mút xốp (bán thành phẩm) dùng để cắm hoa.  
 
 

(210) 4-2012-25865 (220) 16.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Vĩnh Nhật Quang  (VN)
42 Nguyễn Phi Khanh, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Đồ uống kiêng dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; 
thực phẩm ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; si rô dành cho ngành dược.  

 
Nhóm 32: Nước ép trái cây; đồ uống chế biến từ trái cây không có cồn thuộc nhóm này; si 
rô dùng cho đồ uống; nước ép rau (thuộc về đồ uống); đồ uống không chứa cồn thuộc 
nhóm này.  
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(210) 4-2012-25866 (220) 16.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Vĩnh Nhật Quang   (VN)
42 Nguyễn Phi Khanh, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.   
 

Nhóm 05: Đồ uống kiêng dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; 
thực phẩm ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; si rô dành cho ngành dược.   

 

Nhóm 32: Nước ép trái cây; đồ uống chế biến từ trái cây không có cồn thuộc nhóm này; si 
rô dùng cho đồ uống; nước ép rau (thuộc về đồ uống); đồ uống không chứa cồn thuộc 
nhóm này.  

 
 

(210) 4-2012-25867 (220) 16.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Vĩnh Nhật Quang   (VN)
42 Nguyễn Phi Khanh, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.   
 

Nhóm 05: Đồ uống kiêng dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; 
thực phẩm ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; si rô dành cho ngành dược.   

 

Nhóm 32: Nước ép trái cây; đồ uống chế biến từ trái cây không có cồn thuộc nhóm này; si 
rô dùng cho đồ uống; nước ép rau (thuộc về đồ uống); đồ uống không chứa cồn thuộc 
nhóm này.  

 
 

(210) 4-2012-25868 (220) 16.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 1.3.1 
(591) Trắng, xanh lá cây, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Vĩnh Nhật Quang   (VN)
42 Nguyễn Phi Khanh, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.   
 

Nhóm 05: Đồ uống kiêng dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; 
thực phẩm ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; si rô dành cho ngành dược.    

 

Nhóm 32: Nước ép trái cây; đồ uống chế biến từ trái cây không có cồn thuộc nhóm này; si 
rô dùng cho đồ uống; nước ép rau (thuộc về đồ uống); đồ uống không chứa cồn thuộc 
nhóm này.  
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(210) 4-2012-25869 (220) 16.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2; A26.1.24 
(591) Đen, trắng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư quốc 
tế Đại Dương Xanh   (VN) 
95 đường TMT12, khu phố 6, phường 
Trung Mỹ Tây, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, bánh, sô-cô-la.  
 
 

(210) 4-2012-25870 (220) 16.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A25.7.7; 26.4.4 
(731) JOHNSON & JOHNSON   (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm cầm máu có thể hấp thụ sinh học.  
 
 

(210) 4-2012-25871 (220) 16.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
kinh doanh dược và trang 
thiết bị y tế Việt Mỹ  (VN) 
1251 QL 14, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình 
Phước 

 

(511)   Nhóm 10: Que thử thai nhãn hiệu "Quickstrip DIPSTICK HCG".  
 
 

(210) 4-2012-25873 (220) 16.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 25.1.25; 7.1.6; A7.1.12 
(591) Đỏ, vàng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại và dịch vụ Tân 
Long  (VN) 
Số 26, ngõ 218, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH BABYLON (BABYLON 

COMPANY LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm, nem. 
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(210) 4-2012-25875 (220) 16.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
dịch vụ thương mại Havipco  
(VN) 
Đội 7, thôn Trát Cầu, xã Tiền Phong, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 20: Gối, đệm.  
 
 

(210) 4-2012-25876 (220) 16.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 1.15.15; A5.5.20; 26.1.2 
(591) Xanh nước biển, cam 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Trang trại 
nông nghiệp kỹ thuật cao 
Nhật Việt  (VN) 
Thôn Suối Thông, xã Đạ Ròn, huyện 
Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hải sản. 
 
 

(210) 4-2012-25877 (220) 16.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(591) Xanh dương, đen (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
du lịch Thanh Niên Việt Nam  
(VN) 
31 Cao Thắng, phường 2, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải, đóng gói và lưu trữ hàng hóa, du lịch.  
 
 

(210) 4-2012-25878 (220) 16.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH kỹ thuật Sao 
Mới   (VN) 
354 Điện Biên Phủ, phường Chính Gián, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 09: Hệ thống điện cho việc điều khiển từ xa các thao tác công nghiệp.  
 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị điện công nghiệp và dân dụng; mua bán thiết bị khí nén; mua 
bán thiết bị điều khiển; mua bán thiết bị giám sát an ninh. 

 

Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hoà không khí; giám sát việc xây dựng công 
trình; lắp đặt và sửa (chữa thiết bị an ninh; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt, bảo 
dưỡng và sửa chữa máy móc; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy và thiết bị văn phòng.  
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Nhóm 42: Thiết lập các bản vẽ xây dựng; thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ ứng dụng 
kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công 
cộng như đường, cầu, thiết bị điện, hoá chất. 

 
 

(210) 4-2012-25881 (220) 16.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.5.21; A5.5.20 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn BRG  
(VN) 
Số 18 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu 
Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 13: Chất tự cháy; súng thể thao; gương ngắm (bộ phận của súng); chất nổ; pháo 

hoa.  
 

Nhóm 15: Dụng cụ âm nhạc; hộp đựng nhạc cụ; đàn piano; giá nhạc; nhạc cụ dây; nhạc 
cụ điện tử.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê bất động sản; mua bán (kinh doanh) bất động sản; quản lý bất 
động sản; môi giới bất động sản; tư vấn trong lĩnh vực bất động sản; quản lý tòa nhà 
(quản lý bất động sản).  

 
Nhóm 39: Dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế; vận chuyển hành khách.  

 
Nhóm 41: Tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa; cho thuê dụng cụ thể thao; dịch vụ 
cung cấp các phương tiện, dụng cụ sử dụng cho chơi gôn (golf); dịch vụ vui chơi giải trí 
cụ thể là chơi quần vợt, cầu lông, sân gôn (golf); huấn luyện chơi gôn (golf); kinh doanh 
sân gôn (golf); khai thác sân chơi gôn (golf). 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; quán cà phê.  

 
 

(210) 4-2012-25882 (220) 16.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 5.9.15; 5.9.21 
(591) Đỏ, xanh lá mạ, xanh lá cây đậm, xanh 

lá cây nhạt, trắng 

(540) 

  

(731) 1. Đào Duy Tấn  (VN) 
10/10 ấp 4, xã Long An, huyện Long 
Thành, tỉnh Đồng Nai 
2. Đỗ Mạnh Tùng  (VN) 
Tổ 22 khu Cầu Xéo, thị trấn Long 
Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng 
Nai 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 

 

 
1422 

(210) 4-2012-25883 (220) 16.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A7.1.11; 7.1.24 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn thiết kế 
xây dựng Ngôi Nhà Đẹp  (VN) 
4/1 đường số 3, cư xá Đô Thành, phường 
4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng. 

 
 

(210) 4-2012-25884 (220) 16.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1; 25.5.25; A11.1.2 
(591) Trắng, nâu 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại và dịch vụ Hoàng 
Khánh   (VN) 
Số 623 đường Nguyễn Hoàng Tôn, xã 
Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; cửa hàng phục vụ cháo ăn liền (dịch vụ do nhà hàng 

thực hiện).  
 
 

(210) 4-2012-25886 (220) 16.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 7.1.6; 5.7.3; 5.13.4; A7.5.6 
(591) Trắng, nâu đỏ, vàng, xanh lá cây, đen 
(731) Công ty TNHH Nam Việt Ninh 

Thuận   (VN) 
Thôn Ha Lá Hạ, xã Phước Thắng, huyện 
Bác ái, tỉnh Ninh Thuận  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc trừ sâu, thuốc trừ động vật có hại.  
 

Nhóm 35: Mua bán thuốc bảo vệ thực vật, phân bón.  
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(210) 4-2012-25887 (220) 16.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.3.1; A26.3.6 
(591) Xanh lá cây, vàng, nâu đồng, xanh đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thiên Bách 
Minh   (VN) 
159 Tôn Đức Thắng, thành phố Đà Nẵng

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ giới 
thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; tổ chức triển lãm 
cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy 
tính; quảng cáo ngoài trời; sản xuất phim quảng cáo; cho thuê vật liệu quảng cáo; cho 
thuê thời gian quảng cáo trên các phương tiện truyền thông; quảng cáo trên truyền hình; 
dịch vụ tìm kiếm nguồn tải trợ quảng cáo cho các chương trình, sự kiện. 

 

Nhóm 41: Sản xuất phim trừ phim quảng cáo; dàn dựng và sản xuất các chương trình phát 
thanh và truyền hình; dàn dựng và sản xuất chương trình biểu diễn; tổ chức các cuộc thi 
trên truyền hình; các dịch vụ giải trí trên truyền hình, cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực 
tuyến không tải xuống được. 

 
 

(210) 4-2012-25888 (220) 16.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A1.1.10; A11.3.3; A25.1.10 
(591) Nâu, trắng, đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Kopy Việt 
Trang  (VN) 
Số 2 ngõ 34 tổ 66 Hào Nam, ¤ Chợ Dừa, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, ca cao.  
 
 

(210) 4-2012-25889 (220) 16.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Vĩnh Thạnh  (VN) 
B2-01 Nam Thiên 2, Hà Huy Tập, 
phường Phú Mỹ Hưng, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 

(210) 4-2012-25890 (220) 16.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Vĩnh Thạnh   (VN) 
B2-01 Nam Thiên 2, Hà Huy Tập, 
phường Phú Mỹ Hưng, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh   
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(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 

(210) 4-2012-25891 (220) 16.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Vĩnh Thạnh   (VN) 
B2-01 Nam Thiên 2, Hà Huy Tập, 
phường Phú Mỹ Hưng, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 

(210) 4-2012-25892 (220) 16.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Vĩnh Thạnh   (VN) 
B2-01 Nam Thiên 2, Hà Huy Tập, 
phường Phú Mỹ Hưng, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 

(210) 4-2012-25893 (220) 16.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(591) Đỏ, xanh, cam (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại dịch vụ 
hóa chất Minh Hùng   (VN) 
221/41/1G Vườn Lài, phường Phú Thọ 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Nước rửa tay, bột giặt, nước giặt, nước lau sàn, nước hoa xịt phòng, mỹ phẩm.  
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm; mua bán các chế phẩm hóa mỹ phẩm như: nước hoa xịt 
phòng, bột giặt, nước lau sàn, nước rửa tay, nước giặt.  

 
 

(210) 4-2012-25894 (220) 16.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1; 26.1.5; 26.13.25 
(731) TAUNGLIX ELECTRICAL CO.,LTD  

(TW) 
1Fl., No.50, Wu Chuan 3 Rd., Wugu 
dist., New Taipei City 248, Taiwan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
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(511)   Nhóm 07: Cơ cấu giảm tốc không dùng cho xe cộ mặt đất; hộp số không dùng cho 
phương tiện giao thông trên bộ; bánh răng truyền động không dùng cho phương tiện giao 
thông trên bộ; động cơ điện không dùng cho xe cộ mặt đất; cơ cấu điều khiển cho máy, 
động cơ điện và động cơ; bộ điều chỉnh tốc độ của máy móc, động cơ điện và động cơ. 

 
 

(210) 4-2012-25895 (220) 16.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) TAUNGLIX ELECTRICAL CO.,LTD  

(TW) 
1Fl., No.50, Wu Chuan 3 Rd., Wugu 
dist., New Taipei City 248, Taiwan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 07: Cơ cấu giảm tốc không dùng cho xe cộ mặt đất; hộp số không dùng cho 

phương tiện giao thông trên bộ; bánh răng truyền động không dùng cho phương tiện giao 
thông trên bộ; động cơ điện không dùng cho xe cộ mặt đất; cơ cấu điều khiển cho máy, 
động cơ điện và động cơ; bộ điều chỉnh tốc độ của máy móc, động cơ điện và động cơ. 

 
 

(210) 4-2012-25896 (220) 16.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.2; 26.4.9 
(591) Đỏ, đỏ đô 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại Tín 
Dân  (VN) 
45/15 Ông ích Khiêm, phường 10, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn tem nhãn, bao bì chống giả; bán buôn sản phẩm chống giả, bán buôn 

máy móc thiết bị cho sản xuất công nghiệp.  
 
 

(210) 4-2012-25900 (220) 16.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) ALBION CO.,LTD.   (JP) 

1-7-10, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm chăm sóc tóc; dầu gội đầu; chế phẩm dùng để điều trị các bệnh về 

tóc (không dùng cho mục đích y tế, không chứa thuốc, dược chất); dầu xả tóc; dầu dùng 
để dưỡng tóc; nước xức tóc; chế phẩm nhuộm tóc; chế phẩm tạo màu cho tóc; keo xịt tóc; 
chế phẩm (mỹ phẩm) dùng để tắm; xà phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm.  
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(210) 4-2012-25901 (220) 16.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) ALBION CO.,LTD.    (JP) 
1-7-10, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩrn (không dùng cho tóc hoặc da đầu); nước hoa (không dùng cho tóc 

hoặc da đầu); xà phòng (không dùng cho tóc hoặc da đầu); chế phẩm vệ sinh thân thể 
(không dùng cho tóc hoặc da đầu).  

 
Nhóm 21: Dụng cụ trang điểm; dụng cụ dùng để vệ sinh thân thể; cọ (chổi) mỹ phẩm 
(dụng cụ); cọ (chổi) trang điểm; bàn chải (cọ) để quét móng tay, móng chân; nùi bông để 
thoa phấn; bọt biển dùng để vệ sinh thân thể; bọt biển dùng để đánh mắt; túi đựng dụng 
cụ kẻ mắt hoặc dụng cụ kẻ môi; hộp đựng phấn; hộp đựng kem trang điểm; hộp đựng đồ 
trang điểm; lược; dụng cụ mỹ phẩm; túi đựng mỹ phẩm; hộp đựng mỹ phẩm; dụng cụ tẩy 
trang; bơm cầm tay dùng để sử dụng các chế phẩm mỹ phẩm; đồ chứa đựng làm bằng 
thủy tinh, sứ, gốm (dùng cho gia dụng và nhà bếp); dụng cụ nhà bếp.  

 
 

(210) 4-2012-25902 (220) 16.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.3.1 
(731) ALBION CO.,LTD.    (JP) 

1-7-10, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 21: Dụng cụ trang điểm; dụng cụ dùng để vệ sinh thân thể; cọ (chổi) mỹ phẩm 

(dụng cụ); cọ (chổi) trang điểm; bàn chải (cọ) để quét móng tay, móng chân; nùi bông để 
thoa phẩm; bọt biển dùng để vệ sinh thân thể; bọt biển dùng để đánh mắt; túi đựng dụng 
cụ kẻ mắt hoặc dụng cụ kẻ môi; hộp đựng phấn; hộp đựng kem trang điểm; hộp đựng đồ 
trang điểm; lược; dụng cụ mỹ phẩm; túi đựng mỹ phẩm; hộp đựng mỹ phẩm; dụng cụ tẩy 
trang; bơm cầm tay dùng cho để sử dụng các chế phẩm mỹ phẩm; đồ chứa đựng làm bằng 
thủy tinh, sứ, gốm (dùng cho gia dụng và nhà bếp); dụng cụ nhà bếp.  

 
 

(210) 4-2012-25903 (220) 16.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) ALBION CO.,LTD.   (JP) 
1-7-10, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng; chế phẩm vệ sinh thân thể; chế phẩm trang 

điểm; chế phẩm tẩy trang; dầu dùng để làm sạch da mặt; sữa dùng để làm sạch da mặt; 
kem dùng để làm sạch da mặt; sữa rửa mặt dạng bọt; nước thơm dùng cho mục đích trang 
điểm; sữa dùng cho mục đích trang điểm; kem dùng cho mục đích trang điểm; kem mát 
xa và dầu mát xa dùng cho mặt và dùng toàn thân; chế phẩm mỹ phẩm dùng để chăm sóc 
da; chế phẩm mỹ phẩm dùng để chăm sóc cơ thể; chế phẩm chống nắng; mặt nạ làm đẹp; 
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chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm; chế phẩm sơn móng tay, móng chân; chế phẩm dùng để 
tẩy lớp sơn móng tay, móng chân; bông dùng cho mục đích mỹ phẩm; bông tăm dùng cho 
mục đích mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; móng tay giả; lông mi giả; chất dính để cố định lông mi 
giả; dầu gội đầu; dầu xả tóc nhẹ dạng nước và dầu xả tóc. 

 
 

(210) 4-2012-25904 (220) 16.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) ALBION CO.,LTD.    (JP) 
1-7-10, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng; chế phẩm vệ sinh thân thể; chế phẩm trang 

điểm; chế phẩm tẩy trang; dầu dùng để làm sạch da mặt; sữa dùng để làm sạch da mặt; 
kem dùng để làm sạch da mặt; sữa rửa mặt dạng bọt; nước thơm dùng cho mục đích trang 
điểm; sữa dùng cho mục đích trang điểm; kem dùng cho mục đích trang điểm; kem mát 
xa và dầu mát xa dùng cho mặt và dùng toàn thân; chế phẩm mỹ phẩm dùng để chăm sóc 
da; chế phẩm mỹ phẩm dùng để chăm sóc cơ thể; chế phẩm chống nắng; mặt nạ làm đẹp; 
chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm; chế phẩm sơn móng tay, móng chân; chế phẩm dùng để 
tẩy lớp sơn móng tay, móng chân; bông dùng cho mục đích mỹ phẩm; bông tăm dùng cho 
mục đích mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; móng tay giả; lông mi giả; chất dính để cố định lông mi 
giả; dầu gội đầu; dầu xả tóc nhẹ dạng nước và dầu xả tóc. 

 
Nhóm 21: Dụng cụ trang điểm; dụng cụ để vệ sinh thân thể; cọ (chổi) mỹ phẩm (dụng 
cụ); cọ (chổi) trang điểm; bàn chải (cọ) để quét móng tay, móng chân; nùi bông để thoa 
phấn; bọt biển dùng để vệ sinh thân thể; bọt biển dùng để đánh mắt; túi đựng dụng cụ kẻ 
mắt hoặc dụng cụ kẻ môi; hộp đựng phấn; hộp đựng kem trang điểm; hộp đựng đồ trang 
điểm; lược; dụng cụ mỹ phẩm; túi đựng mỹ phẩm; hộp đựng mỹ phẩm; dụng cụ tẩy trang; 
bơm cầm tay dùng để sử dụng các chế phẩm mỹ phẩm; đồ chứa đựng làm bằng thuỷ tinh, 
sứ, gốm (dùng cho gia dụng và nhà bếp); dụng cụ nhà bếp. 

 
 

(210) 4-2012-25905 (220) 16.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) ALBION CO.,LTD.    (JP) 
1-7-10, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng; chế phẩm vệ sinh thân thể; chế phẩm trang 

điểm; chế phẩm tẩy trang; dầu dùng để làm sạch da mặt; sữa dùng để làm sạch da mặt; 
kem dùng để làm sạch da mặt; sữa rửa mặt dạng bọt; nước thơm dùng cho mục đích trang 
điểm; sữa dùng cho mục đích trang điểm; kem dùng cho mục đích trang điểm; kem mát 
xa và dầu mát xa dùng cho mặt và dùng toàn thân; chế phẩm mỹ phẩm dùng để chăm sóc 
da; chế phẩm mỹ phẩm dùng để chăm sóc cơ thể; chế phẩm chống nắng; mặt nạ làm đẹp; 
chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm; chế phẩm sơn móng tay, móng chân; chế phẩm dùng để 
tẩy lớp sơn móng tay, móng chân; bông dùng cho mục đích mỹ phẩm; bông tăm dùng cho 
mục đích mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; móng tay giả; lông mi giả; chất dính để cố định lông mi 
giả; dầu gội đầu; dầu xả tóc nhẹ dạng nước và dầu xả tóc. 
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Nhóm 21: Dụng cụ trang điểm; dụng cụ để vệ sinh thân thể; cọ (chổi) mỹ phẩm (dụng 
cụ); cọ (chổi) trang điểm; bàn chải (cọ) để quét móng tay, móng chân; nùi bông để thoa 
phấn; bọt biển dùng để vệ sinh thân thể; bọt biển dùng để đánh mắt; túi đựng dụng cụ kẻ 
mắt hoặc dụng cụ kẻ môi; hộp đựng phấn; hộp đựng kem trang điểm; hộp đựng đồ trang 
điểm; lược; dụng cụ mỹ phẩm; túi đựng mỹ phẩm; hộp đựng mỹ phẩm; dụng cụ tẩy trang; 
bơm cầm tay dùng để sử dụng các chế phẩm mỹ phẩm; đồ chứa đựng làm bằng thuỷ tinh, 
sứ, gốm (dùng cho gia dụng và nhà bếp); dụng cụ nhà bếp. 

 
 

(210) 4-2012-25906 (220) 16.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) ALBION CO.,LTD.    (JP) 
1-7-10, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng; chế phẩm vệ sinh thân thể; chế phẩm trang 

điểm; chế phẩm tẩy trang; dầu dùng để làm sạch da mặt; sữa dùng để làm sạch da mặt; 
kem dùng để làm sạch da mặt; sữa rửa mặt dạng bọt; nước thơm dùng cho mục đích trang 
điểm; sữa dùng cho mục đích trang điểm; kem dùng cho mục đích trang điểm; kem mát 
xa và dầu mát xa dùng cho mặt và dùng toàn thân; chế phẩm mỹ phẩm dùng để chăm sóc 
da; chế phẩm mỹ phẩm dùng để chăm sóc cơ thể; chế phẩm chống nắng; mặt nạ làm đẹp; 
chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm; chế phẩm sơn móng tay, móng chân; chế phẩm dùng để 
tẩy lớp sơn móng tay, móng chân; bông dùng cho mục đích mỹ phẩm; bông tăm dùng cho 
mục đích mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; móng tay giả; lông mi giả; chất dính để cố định lông mi 
giả; dầu gội đầu; dầu xả tóc nhẹ dạng nước và dầu xả tóc. 

 
Nhóm 21: Dụng cụ trang điểm; dụng cụ để vệ sinh thân thể; cọ (chổi) mỹ phẩm (dụng 
cụ); cọ (chổi) trang điểm; bàn chải (cọ) để quét móng tay, móng chân; nùi bông để thoa 
phấn; bọt biển dùng để vệ sinh thân thể; bọt biển dùng để đánh mắt; túi đựng dụng cụ kẻ 
mắt hoặc dụng cụ kẻ môi; hộp đựng phấn; hộp đựng kem trang điểm; hộp đựng đồ trang 
điểm; lược; dụng cụ mỹ phẩm; túi đựng mỹ phẩm; hộp đựng mỹ phẩm; dụng cụ tẩy trang; 
bơm cầm tay dùng để sử dụng các chế phẩm mỹ phẩm; đồ chứa đựng làm bằng thuỷ tinh, 
sứ, gốm (dùng cho gia dụng và nhà bếp); dụng cụ nhà bếp. 

 
 

(210) 4-2012-25907 (220) 16.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) ALBION CO.,LTD.    (JP) 
1-7-10, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng; chế phẩm vệ sinh thân thể; chế phẩm trang 

điểm; chế phẩm tẩy trang; dầu dùng để làm sạch da mặt; sữa dùng để làm sạch da mặt; 
kem dùng để làm sạch da mặt; sữa rửa mặt dạng bọt; nước thơm dùng cho mục đích trang 
điểm; sữa dùng cho mục đích trang điểm; kem dùng cho mục đích trang điểm; kem mát 
xa và dầu mát xa dùng cho mặt và dùng toàn thân; chế phẩm mỹ phẩm dùng để chăm sóc 
da; chế phẩm mỹ phẩm dùng để chăm sóc cơ thể; chế phẩm chống nắng; mặt nạ làm đẹp; 
chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm; chế phẩm sơn móng tay, móng chân; chế phẩm dùng để 
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tẩy lớp sơn móng tay, móng chân; bông dùng cho mục đích mỹ phẩm; bông tăm dùng cho 
mục đích mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; móng tay giả; lông mi giả; chất dính để cố định lông mi 
giả; dầu gội đầu; dầu xả tóc nhẹ dạng nước và dầu xả tóc. 

 
Nhóm 21: Dụng cụ trang điểm; dụng cụ để vệ sinh thân thể; cọ (chổi) mỹ phẩm (dụng 
cụ); cọ (chổi) trang điểm; bàn chải (cọ) để quét móng tay, móng chân; nùi bông để thoa 
phấn; bọt biển dùng để vệ sinh thân thể; bọt biển dùng để đánh mắt; túi đựng dụng cụ kẻ 
mắt hoặc dụng cụ kẻ môi; hộp đựng phấn; hộp đựng kem trang điểm; hộp đựng đồ trang 
điểm; lược; dụng cụ mỹ phẩm; túi đựng mỹ phẩm; hộp đựng mỹ phẩm; dụng cụ tẩy trang; 
bơm cầm tay dùng để sử dụng các chế phẩm mỹ phẩm; đồ chứa đựng làm bằng thuỷ tinh, 
sứ, gốm (dùng cho gia dụng và nhà bếp); dụng cụ nhà bếp. 

 
 

(210) 4-2012-25908 (220) 16.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) ALBION CO.,LTD.    (JP) 

1-7-10, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng; chế phẩm vệ sinh thân thể; chế phẩm trang 

điểm; chế phẩm tẩy trang; dầu dùng để làm sạch da mặt; sữa dùng để làm sạch da mặt; 
kem dùng để làm sạch da mặt; sữa rửa mặt dạng bọt; nước thơm dùng cho mục đích trang 
điểm; sữa dùng cho mục đích trang điểm; kem dùng cho mục đích trang điểm; kem mát 
xa và dầu mát xa dùng cho mặt và dùng toàn thân; chế phẩm mỹ phẩm dùng để chăm sóc 
da; chế phẩm mỹ phẩm dùng để chăm sóc cơ thể; chế phẩm chống nắng; mặt nạ làm đẹp; 
chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm; chế phẩm nước sơn móng tay, móng chân; chế phẩm 
dùng để tẩy lớp sơn móng tay, móng chân; bông dùng cho mục đích mỹ phẩm; bông tăm 
dùng cho mục đích mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; móng tay giả; lông mi giả; chất dính để cố 
định lông mi giả; dầu gội đầu; dầu xả tóc nhẹ dạng nước và dầu xả tóc. 

 
 

(210) 4-2012-25909 (220) 16.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.1.2; 2.9.1 
(591) Xanh lá mạ, xanh da trời, cam, xanh lá 

cây, vàng đậm, xám, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VINA ALPHA  
(VN) 
Số 3, đường Nguyễn Ngọc Vũ, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Hương liệu (tinh đầu); xà phòng; chế phẩm làm sạch; mỹ phẩm; chế phẩm 

đánh răng; chiết xuất của hoa (nước hoa). 
 

Nhóm 18: Cặp da; ba lô; túi xách tay; ví tiền; va li; túi du lịch. 
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(210) 4-2012-25910 (220) 16.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 1.15.23; A26.11.12 
(591) Xanh lam, xanh nhạt, xanh da trời, xanh 

lá mạ, cam, vàng đậm, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần VINA ALPHA  
(VN) 
Số 3, đường Nguyễn Ngọc Vũ, phường 
Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Tư vấn tài chính; tư vấn bảo hiểm; môi giới bảo hiểm; bảo hiểm sinh mạng; bảo 

hiểm y tế; thông tin bảo hiểm, cung cấp thông tin bảo hiểm. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục, giảng dạy, hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc 
giáo dục); đào tạo thực hành; trường mẫu giáo; giáo dục thể chất; thông tin về giáo dục. 

 
 

(210) 4-2012-25911 (220) 16.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 5.7.21; A5.7.23 
(731) TROPICANA OIL CO., LTD.   (TH) 

35/9 Moo 4, Khunkeaw, Nakhonchaisri, 
Nakhonpathom, 73120 Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm sạch; chế phẩm để giặt, để tẩy rửa; nước thơm dùng cho mục 

đích mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; nước xức 
tóc; tinh dầu; dầu gội đầu; dầu xả tóc; kem làm trắng da; chế phẩm để tẩy tế bào chết trên 
cơ thể; xà phòng; xà phòng làm sáng bóng vải, sợi, hàng dệt; son môi; dầu thơm không 
dùng cho mục đích y tế; dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; nước xúc miệng, không dùng 
cho mục đích y tế; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm mỹ phẩm để tắm. 

 
 

(210) 4-2012-25912 (220) 16.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 5.7.21; A5.7.23 
(731) TROPICANA OIL CO.,LTD.   (TH) 

35/9 Moo 4, Khunkeaw, Nakhonchaisri, 
Nakhonpathom, 73120 Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu dừa; dầu có thể ăn được.  
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(210) 4-2012-25914 (220) 16.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 18.5.1; A18.1.9; A7.1.11; A5.5.21; 
A10.3.11; A10.3.13; A5.5.20 

(591) Xanh đậm, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần quảng cáo 
sự kiện du lịch Thắng Cảnh 
Việt  (VN) 
79 Lê Văn Thọ, phường 8, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch. 

 
 

 
(210) 4-2012-25915 (220) 16.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 1.15.15; 26.1.1 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Phạm Hoàng Anh  (VN) 

159 Trần Hữu Trang, phường 10, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ phòng thu âm, hình; dịch vụ giải trí; giáo dục đào tạo. 

 
 

 
(210) 4-2012-25916 (220) 16.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1; A26.11.9; 1.15.23 
(591) Đỏ cam, cam, trắng, vàng 
(731) Phạm Thị Thuỳ  (VN) 

11A, đường Tân Thành, phường Hòa 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón.  
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, mũ nón.  
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(210) 4-2012-25917 (220) 16.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.3.23; 26.1.6 
(591) Vàng, cam, trắng 
(731) Trương Vi Phương  (VN) 

209/32 Quang Trung, phường Tân Tiến, 
thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Tủ bếp; tủ áo. 
 

Nhóm 35: Mua bán: tủ bếp, tủ áo. 
 
 

(210) 4-2012-25918 (220) 16.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
EUVIPHARM  (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-25920 (220) 16.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.1; A5.1.5; A5.1.16 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh lá mạ, nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nhà hàng Cây 
Thông  (VN) 
40 Trần Cao Vân, phường 06, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, nhà hàng ăn uống tự phục vụ.  
 
 

(210) 4-2012-25922 (220) 16.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.1.5; ; A7.1.11; 7.1.24 
(591) Xanh da trời, đỏ, đen, xanh l  ̧cây, hồng, vàng,

trắng, xanh lá mạ, xanh dương, tím, nâu 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại IAP  (VN) 
11C7 khu đô thị Đại Kim, Định Công, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2012-25923 (220) 16.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A18.5.7 
(591) Trắng, đỏ, cam, xanh lá cây, xanh 

dương, xanh da trời, tím, vàng 
(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 

triển Thiên Y  (VN) 
Số 17, ngách 3, ngõ 218, phố Tây Sơn, 
phường Trung Liệt, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2012-25924 (220) 16.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất Hoàng Mai    (VN) 
Tầng 9, tòa nhà HCMCC, 249A Thụy 
Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Thịt hộp; thịt đông lạnh, rau quả chế biến.  
 

Nhóm 30: Bánh; kẹo; ngũ cốc; gia vị.  
 

Nhóm 32: Nước uống; nước giải khát (đồ uống không cồn); nước hoa quả.  
 
 

(210) 4-2012-25925 (220) 16.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất Hoàng Mai    (VN) 
Tầng 9, tòa nhà HCMCC, 249A Thụy 
Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Thịt hộp; thịt đông lạnh, rau quả chế biến.  
 

Nhóm 30: Bánh; kẹo; ngũ cốc; gia vị.  
 

Nhóm 32: Nước uống; nước giải khát (đồ uống không cồn); nước hoa quả. 
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(210) 4-2012-25926 (220) 16.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) HERSHEY CHOCOLATE & 
CONFECTIONERY CORPORATION  
(US) 
4860 Robb Street, Suite 204, Wheat 
Ridge, Colorado 80033 U.S.A.  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Kẹo; sô cô la; kẹo caramen; kẹo bơ cứng.  

 
 

(210) 4-2012-25927 (220) 16.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 1.5.1; 26.1.1 (540) 

  

(731) Liên hiệp Khoa học và Phát 
triển Công nghệ  (VN) 
87 Đặng Văn Trước, thị trấn Trảng Bàng, 
huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 

 
(511)   Nhóm 42: Kiểm soát chất lượng.  

 
 

(210) 4-2012-25930 (220) 16.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 25.1.25; A25.1.10; 5.7.1 
(591) Trắng, vàng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
Trung Nguyên   (VN) 
82-84, Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê bột, cà phê hòa tan và cà phê hạt.  

 
 

(210) 4-2012-25931 (220) 16.11.2012 
 (441) 25.01.2013 

(531) 5.7.1; 25.12.1; 3.7.17; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
Trung Nguyên    (VN) 
82-84, Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán cà phê tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn 

và đồ uống (do nhà hàng phục vụ); dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2012-25932 (220) 16.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược thiết bị 
y tế BIPHARTEK   (VN) 
Số 39/40, ngõ 100, phố Hồ Tùng Mậu, 
phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 44: Phòng khám bệnh; bệnh viện; nhà dưỡng bệnh (chăm sóc sức khỏe); thẩm mỹ 
viện; xoa bóp; dịch vụ tắm hơi.  

 
 

(210) 4-2012-25933 (220) 16.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Me Di Sun   (VN) 
Số 521, ấp An Lợi, xã Hòa Lợi, huyện 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-25934 (220) 16.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Me Di Sun   (VN) 
Số 521, ấp An Lợi, xã Hòa Lợi, huyện 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-25935 (220) 16.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Me Di Sun   (VN) 
Số 521, ấp An Lợi, xã Hòa Lợi, huyện 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-25936 (220) 16.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Me Di Sun   (VN) 
Số 521, ấp An Lợi, xã Hòa Lợi, huyện 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-25937 (220) 16.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Gia Nguyễn   (VN) 
Số 08 ngõ 108 đường Xuân Đỉnh, xã 
Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-25938 (220) 16.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm và thiết bị y tế 
Phương Lê   (VN) 
A37 lô 12 đô thị mới Định Công, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-25939 (220) 16.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần Sao Mai   (VN)
Số nhà 577, đường Lý Thái Tổ, phường 
Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh 
Thái Bình  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-25940 (220) 16.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần Sao Mai   (VN)
Số nhà 577, đường Lý Thái Tổ, phường 
Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh 
Thái Bình  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-25941 (220) 16.11.2012 
 (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1; 25.5.2; 5.7.1; 2.9.8 
(591) Trắng, đen, vàng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
Trung Nguyên    (VN) 
82-84, Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê bột, cà phê hòa tan và cà phê hạt.  

 
 

(210) 4-2012-25943 (220) 16.11.2012 
 (441) 25.01.2013 

(531) 1.15.15 
(591) Trắng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
Trung Nguyên    (VN) 
82-84, Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê bột, cà phê hòa tan và cà phê hạt.  

 
 

(210) 4-2012-25944 (220) 16.11.2012 
 (441) 25.01.2013 

(531) 24.1.1; A26.4.6; A26.11.12; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
Trung Nguyên    (VN) 
82-84, Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê bột, cà phê hòa tan và cà phê hạt.  
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(210) 4-2012-25945 (220) 16.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A25.1.10; 25.3.1 
(591) Trắng, nâu đỏ, vàng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
Trung Nguyên    (VN) 
82-84, Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê bột, cà phê hòa tan và cà phê hạt.  
 
 

(210) 4-2012-25946 (220) 16.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 3.1.8; A6.19.16; 3.1.4; 3.2.7 
(591) Trắng, xanh da trời, đen, nâu nhạt, nâu 

đậm, xanh lam, vàng, tím, da cam, đen, 
đỏ, ghi, xanh lá cây 

(731) Trần Thị Cẩm Tú   (VN) 
Số 125B Pasteur, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 

(511)   Nhóm 28: Bàn cờ trò chơi. 
 
 

(210) 4-2012-25948 (220) 16.11.2012 
 (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.1; 26.4.2 
(591) Trắng, đen, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH may Nhật Tuấn  
(VN) 
C5/2A1 Nữ Dân Công, ấp 3, xã Vĩnh 
Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; mũ nón; giày dép.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo; mũ nón; giày dép.  
 
 

(210) 4-2012-25949 (220) 16.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(591) Đen, xanh rêu 
(731) PT.BERCA SPORTINDO   (ID) 

JL. Cikini Raya No.95, Menteng - 
Jakarta Pusat, Indonesia  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT.,CORP.) 
 

(511)   Nhóm 18: Da; vật liệu giả da; các vật dụng làm từ da: vali; túi (bao gồm cho thể thao, túi 
dây đeo, túi xách tay, túi đeo vai); bao lô; ô; gậy dùng cho người đi bộ (ba-toong); roi da; 
yên cương; yên ngựa; ví tiền. 
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Nhóm 25: Giầy (bao gồm: giầy thể thao, giầy da-đanh); áo (bao gồm cả áo thể thao, 
không bao gồm áo lót); quần (bao gồm cả quần đùi thể thao, quần dài thể thao, không bao 
gồm quần lót); tất ngắn cổ; thắt lưng (trang phục); mũ; khăn quàng cổ; găng tay (trang 
phục); dải băng buộc đầu (trang phục); dải băng buộc tay (trang phục). 

 
 

(210) 4-2012-25950 (220) 16.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 3.1.14; 3.1.15 
(731) CHINA TOBACCO CHUANYU 

INDUSTRIAL CO., LTD   (CN) 
No.2 Chenglong Road, Economic Technical 
Development Area Of Longquanyi 
District, Chengdu City, Sichuan Province, 
People's Republic Of China 

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT.,CORP.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; xì gà; thuốc lá điếu; điếu xì gà nhỏ hở hai đầu; tẩu hút thuốc lá; hộp 

đựng xì gà; hộp thuốc lá điếu; bình đựng thuốc lá; gạt tàn dùng cho người hút thuốc; hộp 
giữ độ ẩm cho xì gà. 

 
 

(210) 4-2012-25951 (220) 16.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) CHINA TOBACCO CHUANYU 
INDUSTRIAL CO.,LTD    (CN) 
No.2 Chenglong Road, Economic Technical
Development Area Of Longquanyi 
District, Chengdu City, Sichuan Province, 
People's Republic Of China 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT.,CORP.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; xì gà; thuốc lá điếu; điếu xì gà nhỏ hở hai đầu; tẩu hút thuốc lá; hộp 

đựng xì gà; hộp thuốc lá điếu; bình đựng thuốc lá; gạt tàn dùng cho người hút thuốc; hộp 
giữ độ ẩm cho xì gà. 

 
 

(210) 4-2012-25952 (220) 16.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) CHINA TOBACCO CHUANYU 
INDUSTRIAL CO., LTD    (CN) 
No.2 Chenglong Road, Economic Technical
Development Area Of Longquanyi 
District, Chengdu City, Sichuan Province, 
People's Republic Of China 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT.,CORP.) 
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(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; xì gà; thuốc lá điếu; điếu xì gà nhỏ hở hai đầu; tẩu hút thuốc lá; hộp 
đựng xì gà; hộp thuốc lá điếu; bình đựng thuốc lá; gạt tàn dùng cho người hút thuốc; hộp 
giữ độ ẩm cho xì gà. 

 
 

(210) 4-2012-25953 (220) 16.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH thiết bị điện và 
điện tử SUNTEK  (VN) 
Số 57 khu Hà Trì 2, phường Hà Cầu, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT.,CORP.) 
 

(511)   Nhóm 09: Bộ kích điện, bộ biến đổi điện, bộ lưu điện, sạc ắc quy.  
 
 

(210) 4-2012-25955 (220) 16.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.3.14 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thực phẩm và đồ uống Anh 
Đào  (VN) 
Khu công nghiệp Phú Diễn, Cổ Nhuế, Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai. 
 
 

(210) 4-2012-25956 (220) 16.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 4.3.3; 4.3.19 
(591) Vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH hạt giống Kim 
Long Phát  (VN) 
Số 89/7 ấp 6, xã Xuân Thới Sơn, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hạt giống.  
 
 

(210) 4-2012-25957 (220) 16.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Cơ sở Tân Hưng   (VN) 
300-302-296 Minh Phụng, phường 2, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 20: Van nhựa. 
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(210) 4-2012-25958 (220) 16.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.5.1; 26.1.2; 26.3.23 
(731) JOFULL ENTERPRISE CO.,LTD  (TW) 

No.21, Alley. 13, Lane 497, Hsin Shu 
Rd., Xinzhuang Dist., New Taipei City 
242, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 07: Thiết bị đánh bóng (máy); máy đánh bóng; đĩa mài (bộ phận của máy móc); 
máy sấy khô (máy); máy xay; máy mài kim loại; đá mài (bộ phận của máy móc). 

 
 

(210) 4-2012-25959 (220) 16.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.5.1; 25.7.20 
(731) JOFULL ENTERPRISE CO.,LTD  (TW) 

No.21, Alley. 13, Lane 497, Hsin Shu 
Rd., Xinzhuang Dist., New Taipei City 
242, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 07: Thiết bị đánh bóng (máy); máy đánh bóng; đĩa mài (bộ phận của máy móc); 
máy sấy khô (máy); máy xay; máy mài kim loại; đá mài (bộ phận của máy móc).  

 
 

(210) 4-2012-25961 (220) 16.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.5.1; 26.1.2; 26.3.23 
(731) JOFULL ENTERPRISE CO.,LTD  (TW) 

No.21, Alley. 13, Lane 497, Hsin Shu 
Rd., Xinzhuang Dist., New Taipei City 
242, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 03: Vải nhám; giấy nhám; giấy mài (giấy ráp); chế phẩm để mài mòn; đá bọt; chế 
phẩm tẩy sạch gỉ sắt, gỉ kim loại; chế phẩm tẩy rửa làm sạch; vải để đánh bóng (vải ráp); 
corunđum (chất mài).  

 
 

(210) 4-2012-25962 (220) 16.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.5.1; 25.7.20 
(731) JOFULL ENTERPRISE CO.,LTD  (TW) 

No.21, Alley. 13, Lane 497, Hsin Shu 
Rd., Xinzhuang Dist., New Taipei City 
242, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 03: Vải nhám; giấy nhám; giấy mài (giấy ráp); chế phẩm để mài mòn; đá bọt; chế 
phẩm tẩy sạch gỉ sắt, gỉ kim loại; chế phẩm tẩy rửa làm sạch; vải để đánh bóng (vải ráp); 
corunđum (chất mài). 

 
 

(210) 4-2012-25964 (220) 16.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.3.1 
(731) Công ty cổ phần xi măng Đỉnh 

Cao   (VN) 
166 Nguyễn Thái Học, phường Quang 
Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng.  
 
 

(210) 4-2012-25965 (220) 16.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần xi măng Đỉnh 
Cao    (VN) 
166 Nguyễn Thái Học, phường Quang 
Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng.  
 
 

(210) 4-2012-25966 (220) 16.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần ACECOOK 
Việt Nam  (VN) 
Lô II-3 và II-5 đường số 11, nhóm CN II, 
khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ tiếu ăn liền, cháo ăn liền. 
 
 

(210) 4-2012-25967 (220) 16.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
mỹ phẩm Quang Vy  (VN) 
174/14A Trần Quang Diệu, phường An 
Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; sữa tắm.  
 
 

(210) 4-2012-25968 (220) 16.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH HAPPY COOK  
(VN) 
Khu công nghiệp Biên Hòa 2, tỉnh Đồng 
Nai  

 
(511)   Nhóm 07: Máy xay sinh tố, máy xay thực phẩm (loại dùng điện, sử dụng trong gia đình).  
 

Nhóm 08: Dao, thìa, dĩa (nĩa).  
 

Nhóm 11: Dụng cụ nấu nướng dùng điện (nồi cơm điện, bếp điện, lò viba, ấm đun nước, 
nồi áp suất), quạt điện, máy lọc nước (loại dùng trong gia đình), bếp ga.  

 
Nhóm 21: Dụng cụ nhà bếp (nồi, chảo, càmen, thau), thùng đựng đá, thùng ướp lạnh, bình 
cách nhiệt, bình thủy (không chạy điện).  

 
 

(210) 4-2012-25969 (220) 16.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) Công ty TNHH điện tử Việt Mỹ  

(VN) 
Cụm công nghiệp xã Liên Phương, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 09: Loa; bộ tăng âm; đầu đĩa hình DVD; đầu đĩa hình VCD.  

 
 

(210) 4-2012-25970 (220) 16.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm & 

trang thiết bị y tế Hiển Minh  
(VN) 
116 A đường 15, phường Tân Kiểng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 10: Bao cao su. 
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(210) 4-2012-25972 (220) 16.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) SECUREMETRIC TECHNOLOGY 
SDN. BHD   (MY) 
2-2 Incubator 2. Technology Park 
Malaysia, Bukit Jalil, 57000 Kuala 
Lumpur, Malaysia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính [ghi sẵn]; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải 
xuống được]; chương trình phần mềm máy vi tính (ghi sẵn) để quản lý cơ sở dữ liệu; phần 
mềm máy vi tính (ghi sẵn) cho phép truy cập vào cơ sở dữ liệu; thẻ từ được mã hóa với 
các tính năng bảo mật dùng cho mục đích nhận dạng; thiết bị để xử lý dữ liệu bảo mật; 
thiết bị an toàn cho phần mềm máy vi tính; vật mang dữ liệu điện tử dưới dạng thẻ nhận 
dạng từ tính; thiết bị dùng để xác định các thông tin được ghi nhận từ tính.  

 
 

(210) 4-2012-25973 (220) 19.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A3.13.24; 26.13.25; A5.5.20 
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng và 
thương mại Huy Hoàng  (VN) 
Số 22, ngõ 68, phố Đốc Ngữ, phường 
Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 44: Chăm sóc sắc đẹp.  
 
 

(210) 4-2012-25974 (220) 19.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A26.4.6; A25.3.3; 24.1.1 
(591) Cam, đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Quốc Huy  (VN) 
324 Tôn Đản, phường 04, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; nón (mũ).  
 
 

(210) 4-2012-25977 (220) 19.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 5.7.1; A11.3.3; 25.1.6 
(591) Đen, trắng, xám, xanh lá 

(540) 

  

(731) Trương Thanh Trung  (VN) 
B4-03 chung cư B, khu dân cư B Miếu 
Nổi, phường 3, quận Bình Thạnh, thành 
phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng thực 
hiện), dịch vụ quán bar, dịch vụ quán rượu. 

 
 

(210) 4-2012-25978 (220) 19.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Bắc Hà  (VN) 
Thôn Dụ Tiền, xã Thanh Thùy, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Nẹp chống bão bằng kim loại, bằng thép.  

 
 

(210) 4-2012-25979 (220) 19.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 1.15.23; A5.5.20; A5.5.21; 1.15.15 
(591) Lục, đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Ha Mi  (VN) 
Số 98/37/39, đường 706, tổ 4, ấp Lào 
Táo Thượng, xã Trung Lập Thượng, 
huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Giò lụa; giò thủ; giò sống; thịt giăm bông; nem chua; lạp xưởng.  

 
 

(210) 4-2012-25981 (220) 19.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1; 1.15.23; A26.4.24 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sam Hàn  
(VN) 
Số 21/27/45/38 An Đà, phường Lạch 
Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải 
Phòng 

 
(511)   Nhóm 20: Đệm lò xo, đệm mút xốp, đệm bông ép, gối các loại.  

 
 

(210) 4-2012-25982 (220) 19.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A25.7.21; A26.11.8; 26.3.1; A26.3.7 (540) 

  

(731) Công ty liên doanh vật liệu 
từ Đông Dương  (VN) 
Lô C12 khu công nghiệp Khánh Phú, 
huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình 

 
(511)   Nhóm 09: Nam châm; vật liệu từ tính để sản xuất nam châm (thuộc nhóm này). 
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(210) 4-2012-25983 (220) 19.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.3.1; A26.3.7 (540) 

  

(731) Công ty liên doanh vật liệu 
từ Đông Dương   (VN) 
Lô C12 khu công nghiệp Khánh Phú, 
huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình  

 

(511)   Nhóm 09: Nam châm; vật liệu từ tính để sản xuất nam châm (thuộc nhóm này). 
 
 

(210) 4-2012-25985 (220) 19.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Phạm Đình Nhâm  (VN) 
34/18 Hoàng Ngọc Phách, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn.  
 
 

(210) 4-2012-25986 (220) 19.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Phạm Đình Nhâm   (VN) 
34/18 Hoàng Ngọc Phách, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn.  
 
 

(210) 4-2012-25987 (220) 19.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Phạm Đình Nhâm   (VN) 
34/18 Hoàng Ngọc Phách, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Giày dép. 
 
 

(210) 4-2012-25988 (220) 19.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bạc Mặt 
Trăng  (VN) 
16 Ngô Thời Nhiệm, phường 17, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 14: Kim loại quý.  
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(210) 4-2012-25989 (220) 19.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 25.7.25; A5.5.22; 5.5.19 
(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ, hồng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại nệm Việt  (VN) 
23 đường số 85, phường Tân Quy, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 20: Nệm cao su thiên nhiên các loại.  
 
 

(210) 4-2012-25991 (220) 19.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A7.1.11; 7.1.24 
(591) Cam, tím, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
bất động sản £ Đen  (VN) 
14B Kỳ Đồng, phường 09, quận 03, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; cho thuê 
gian hàng trong khu trung tâm mua sắm; dịch vụ môi giới chứng khoán. 

 
 

(210) 4-2012-25992 (220) 19.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 25.1.25; A11.7.3 
(591) Hồng, xanh 

(540) 

  

(731) Trần Đức Thịnh  (VN) 
47/20 Nguyễn Văn Đậu, phường 6, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đai lưng (trang phục); nịt bít tất; mũ; giày; dép.  
 

(210) 4-2012-25993 (220) 19.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 1.5.1 
(591) Đỏ, xanh 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ vận tải 
Xuân Sáu  (VN) 
Số 11/34 khu phố Bình Hòa, phường Lái 
Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: cầu bộ có két nước, cầu bệt cụt không có két nước, 
lavabô, két treo, cầu xổm, chân lavabô, tiểu nam, vòi rửa chén, vòi sen, vòi lavabo, vòi hồ, 
xịt vệ sinh, củ sen. 
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(210) 4-2012-25994 (220) 19.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 1.15.15; A5.5.21; 5.5.19; 26.1.1 
(591) Xanh, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nước nghệ 
thuật Liên Hoàn Mỹ  (VN) 
69 đường D15, khu phố 3, khu công 
nghiệp Tân Bình, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm; máy nén; các loại van công nghiệp (bộ phận của máy móc).  
 

Nhóm 11: Thiết bị điện chiếu sáng.  
 

Nhóm 35: Mua bán: nông lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống.  
 

Nhóm 37: Xây dựng các hồ phun nước nghệ thuật và công trình công ích; thi công hệ 
thống cấp-thoát- tưới nước; lắp đặt đèn chiếu sáng; lắp đặt máy móc và thiết bị công 
nghiệp; lắp đặt hệ thống xây dựng, thoát nước và xử lý nước thải. 

 
Nhóm 40: Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề.  

 
Nhóm 44: Trồng hoa và cây cảnh; dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan; dịch vụ trồng 
trọt.  

 
 

(210) 4-2012-25995 (220) 19.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Thành Đạt  
(VN) 
654 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-25996 (220) 19.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Nguyễn Văn Tân  (VN) 
ấp Đông Thuận, xã Đông Thạnh, huyện 
Châu Thành, tỉnh Hậu Giang  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sửa rửa mặt; dầu gội đầu; sữa tắm; nước rửa chén.  
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(210) 4-2012-25997 (220) 19.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) Nguyễn Văn Tân   (VN) 

ấp Đông Thuận, xã Đông Thạnh, huyện 
Châu Thành, tỉnh Hậu Giang  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sửa rửa mặt; dần gội đầu; sữa tắm; nước rửa chén.  

 
 

(210) 4-2012-25998 (220) 19.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) Cơ sở Ngân Anh  (VN) 

ấp Đông Thuận, xã Đông Thạnh, huyện 
Châu Thành, tỉnh Hậu Giang  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa rửa mặt; dầu gội đầu; sữa tắm; nước rửa chén. 

 
 

(210) 4-2012-25999 (220) 19.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) Trịnh Hoàng Phương  (VN) 

1296 ấp 1, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước có ga (đồ uống); nước uống đóng chai; đồ uống hoa quả (không cồn); các 

loại đồ uống không có cồn; nước ép hoa quả; nước giải khát lên men. 
 
 

(210) 4-2012-26000 (220) 19.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) Trịnh Hoàng Phương   (VN) 

1296 ấp 1, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; bột giặt; dầu gội đầu; nước rửa chén.  
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(210) 4-2012-26001 (220) 19.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Trịnh Hoàng Phương   (VN) 
1296 ấp 1, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; bột giặt; dầu gội đầu; nước rửa chén.  

 
 

(210) 4-2012-26002 (220) 19.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Trịnh Hoàng Phương   (VN) 
1296 ấp 1, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; bột giặt; dầu gội đầu; nước rửa chén.  

 
 

(210) 4-2012-26003 (220) 19.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Võ Văn Sơn   (VN) 
Khối phố Mỹ Hòa, thị trấn Nam Phước, 
huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam  

 
(511)   Nhóm 14: Vàng, bạc, đá quý.  

 
 

(210) 4-2012-26004 (220) 19.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Võ Thành Danh  (VN) 
Khối phố Mỹ Hòa, thị trấn Nam Phước, 
huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam    

 
(511)   Nhóm 14: Vàng, bạc, đá quý.  

 
 

(210) 4-2012-26005 (220) 19.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Huỳnh Văn Cường  (VN) 
Thôn Tây Sơn Đông, xã Duy Hải, huyện 
Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam    

 
(511)   Nhóm 14: Vàng, bạc, đá quý.  
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(210) 4-2012-26007 (220) 19.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1; 26.15.1 
(591) Vàng, xanh da trời, xanh da trời nhạt, đỏ, 

trắng 
(731) Cơ sở nghiên cứu, ứng dụng 

máy nông nghiệp Hồng 
Chương  (VN) 
Số 78, tổ 3, thôn Lạc Thạnh, xã Lạc 
Lâm, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sáng chế và Nhãn hiệu 

Việt Nam (SANVIC CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy gieo hạt chân không; máy đóng bầu đất vào vỉ xốp; máy xay đất mùn 
(trộn giá thể); máy trộn giá thể kết hợp băng tải; máy đóng đất vào chậu; máy đóng bầu 
đất vào túi ni lông). 

 

Nhóm 35: Mua bán, đại lý, xuất nhập khẩu máy nông nghiệp, máy gieo hạt chân không, 
máy đóng bầu đất vào vỉ xốp, máy xay đất mùn (trộn giá thể), máy trộn giá thể kết hợp 
băng tải, máy đóng đất vào chậu, máy đóng bầu đất vào túi ni lông, máy cắt ghép cây 
giống nông nghiệp, máy vắt nước, máy phân loại củ quả, máy thu hoạch hành tây. 

 
 

(210) 4-2012-26008 (220) 19.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
LI ON Việt Nam   (VN) 
336/24H Lưu Hữu Phước, phường 15, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ tùng xe máy; mua bán phụ tùng xe đạp.  
 
 

(210) 4-2012-26009 (220) 19.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Phạm Đình Đô  (VN) 
209 Lê Duẩn, thành phố Buôn Ma Thuột, 
tỉnh ĐakLak 

 

(511)   Nhóm 17: ống dẫn nước bằng nhựa mềm  
 
 

(210) 4-2012-26010 (220) 19.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Phạm Đình Đô   (VN) 
209 Lê Duẩn, thành phố Buôn Ma Thuột, 
tỉnh ĐakLak   

 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước; máy xay xát nông sản; các máy móc phục vụ cho nông nghiệp 
(không bao gồm các loại thủ công).  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 

 

 
1452 

(210) 4-2012-26011 (220) 19.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.3.15; A5.1.16; A1.1.10; 26.1.1; 
25.5.25 

(591) Nâu, trắng, xanh, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã sản xuất và chế 
biến nông sản Đồng Tâm   (VN) 
Thôn Đồng Tâm, xã Kim Lư, huyện Na 
Rì, tỉnh Bắc Kạn 

 

(511)   Nhóm 30: Miến dong, mì khô, bún khô, phở khô, bún tươi, phở tươi, mạch nha làm thực 
phẩm cho người, bánh đa nem, tinh bột sắn, tinh bột dong riềng.  

 

Nhóm 33: Rượu. 
 
 

(210) 4-2012-26012 (220) 19.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH điện tử Nam 
Kiệt   (VN) 
A3/15U ấp 1, xã Tân Kiên, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 09: Loa; máy thu hình (ti vi); máy tăng âm (ampli); bộ trộn âm (micxơ); ống nói 
(micro); đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số. 

 
 

(210) 4-2012-26013 (220) 19.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A26.11.12; 26.13.1 
(591) Xanh lam, trắng 
(731) Công ty TNHH Viên An   (VN) 

400/8A Ung Văn Khiêm, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 36: Mua bán nhà, môi giới bất động sản, tư vấn đầu tư về mặt tài chính để xây 
dựng cơ sở hạ tầng, cho thuê nhà và văn phòng, sàn giao dịch bất động sản. 

 
 

(210) 4-2012-26014 (220) 19.11.2012 
 (441) 25.01.2013 

(531) 3.9.1; 3.9.15; 3.9.18; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, xanh ôliu, vàng nhạt 

(540) 

  

(731) Cơ sở Minh Hiếu  (VN) 
Tổ 21 khu vực 4, phường Đống Đa, 
thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định  
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(511)   Nhóm 29: Hải sản đã chế biến như: cá, mực, tôm khô.  
 

Nhóm 35: Mua bán các loại hải sản.  
 
 

(210) 4-2012-26015 (220) 19.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 26.4.2; 25.5.1 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kiến trúc 
nội thất và phát triển nghệ 
thuật I.D.SPACE  (VN) 
Số 22 hẻm 35/69/75 Khương Hạ, phường 
Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc bằng gỗ cụ thể là: bàn, ghế, tủ, giường, kệ.  
 
 

(210) 4-2012-26016 (220) 19.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 2.9.1; 26.4.2; 25.5.1; A5.5.21; A5.5.20 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần kiến trúc 
nội thất và phát triển nghệ 
thuật I.D.SPACE   (VN) 
Số 22 hẻm 35/69/75 Khương Hạ, phường 
Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc bằng gỗ cụ thể là: bàn, ghế, tủ, giường, kệ.  
 
 

(210) 4-2012-26017 (220) 19.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) Công ty TNHH Romal Việt Nam  

(VN) 
Xóm 2, thôn Mễ Trì Hạ, xã Mễ Trì, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: bếp từ; bếp điện hồng ngoại; bếp ga; máy hút mùi; chậu rửa 

inox; vòi chậu rửa.  
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(210) 4-2012-26018 (220) 19.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.2.7; A3.4.2 
(591) Xanh, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

và vận tải Bách Hóa Miền Nam  
(VN) 
135F Nguyễn Thị Định, khu phố 3, 
phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Luật Sư Của Bạn 

(YOUR LAWYER LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 29: Sữa bao gồm: sữa đã được xử lý bằng siêu nhiệt, sữa đã được pha mùi, sữa 

chua, sữa bột, các sản phẩm làm từ sữa gồm; mứt phết dưới dạng kem, các sản phẩm tách 
ra từ sữa, sữa nguyên kem và chất béo, pho mát và bơ. 

 
 

(210) 4-2012-26019 (220) 19.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 25.5.2 
(591) Xanh, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

và vận tải Bách Hoá Miền Nam  
(VN) 
135F Nguyễn Thị Định, khu phố 3, 
phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Luật Sư Của Bạn 

(YOUR LAWYER LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 29: Sữa bao gồm: sữa đã được xử lý bằng siêu nhiệt, sữa đã được pha mùi, sữa 

chua, sữa bột; các sản phẩm làm từ sữa gồm: mứt phết dưới dạng kem, các sản phẩm tách 
ra từ sữa, sữa nguyên kem và chất béo, pho mát và bơ. 

 
 

(210) 4-2012-26024 (220) 19.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) ALLERGAN, INC.   (US) 

2525 Dupont Drive, Irvine, California 
92612, U.S.A.  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm chữa trị mắt, bao gồm thuốc nhỏ mắt.  
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(210) 4-2012-26026 (220) 19.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 2.9.1; 26.3.1; 26.13.25; 26.11.3 
(731) JUNG HOUNG WOOK   (KR) 

870-36 Seru 3 - Dong, Kwonsun Ku, 
Suwon City, Kyungki Do, Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 20: Gối. 

 
 

(210) 4-2012-26027 (220) 19.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Dương Vân Anh  (VN) 
Số 29 ngõ 37, phố Nguyễn Công Trứ, 
phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 
(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm dùng cho ngực; mỹ phẩm dạng gel dùng cho nhũ hoa.  

 
 

(210) 4-2012-26029 (220) 19.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ 
(731) Trần Hữu Xòa  (VN) 

69/17/4 đường số 3, khu phố 2, phường 
Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dụng cụ cầm tay (búa, xẻng, bay, dũa), chốt cửa, giá đỡ bằng kim 

loại, bẫy chuột (không dùng điện), ba ga xe máy.  
 
 

(210) 4-2012-26030 (220) 19.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 1.15.23 
(591) Đỏ tươi, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Hyundai 
Aluminum Vina  (VN) 
Đường B2, khu B, khu công nghiệp Phố 
Nối A, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 

 

 
1456 

(511)   Nhóm 06: Hàng rào phân cách bằng kim loại dùng cho đường sá; cột dán quảng cáo bằng 
kim loại; cột quảng cáo bằng kim loại; thang bằng kim loại; ván khuôn bằng kim loại để 
đổ bê tông; ván cốp pha bằng kim loại để đổ bê tông; cửa chớp bằng kim loại; khung cửa 
sổ bằng kim loại; cửa sổ bằng kim loại. 

 
 

(210) 4-2012-26031 (220) 19.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 1.15.23 
(591) Đỏ tươi, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hyundai 
Aluminum Vina   (VN) 
Đường B2, khu B, khu công nghiệp Phố 
Nối A, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên   

 

(511)   Nhóm 06: Hàng rào phân cách bằng kim loại dùng cho đường sá; cột dán quảng cáo bằng 
kim loại; cột quảng cáo bằng kim loại; thang bằng kim loại; ván khuôn bằng kim loại để 
đổ bê tông; ván cốp pha bằng kim loại để đổ bê tông; cửa chớp bằng kim loại; khung cửa 
sổ bằng kim loại; cửa sổ bằng kim loại.  

 
 

(210) 4-2012-26032 (220) 19.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Việt Đức   (VN) 
Số 67 ấp Đông An, thị trấn Tân Hiệp, 
huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón lá.  
 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu bệnh; thuốc trừ động vật có hại; thuốc diệt côn trùng; thuốc dlệt 
cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ bệnh cho cây.  

 
 

(210) 4-2012-26033 (220) 19.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Việt Đức    (VN) 
Số 67 ấp Đông An, thị trấn Tân Hiệp, 
huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón lá.   
 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu bệnh; thuốc trừ động vật có hại; thuốc diệt côn trùng; thuốc dlệt 
cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ bệnh cho cây.  
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(210) 4-2012-26034 (220) 19.11.2012 
 (441) 25.01.2013 

(531) 25.7.25; 25.7.20; A3.6.11 
(731) TIGRE BLANC (LUXEMBOURG) 

SARL   (LU) 
75 Parc d'ActivitiÐs- L-8308 
Mamer/Capellen- Luxembourg  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 33: Rượu vôt-ca.  
 
 

(210) 4-2012-26035 (220) 19.11.2012 
 (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1; 26.1.5; A1.1.10; 7.15.8; 25.7.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư công 
nghệ DTC  (VN) 
165 Bạch Đằng, phường 15, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 19: Thanh gỗ để nẹp dưới lớp ốp tường; gỗ để làm đường gờ, chỉ; vật liệu lát bằng 
gỗ; tấm gỗ lát sàn; giấy dùng cho xây dựng; ván sàn gỗ. 

 
 

(210) 4-2012-26036 (220) 19.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại dược 
phẩm Thành Nam   (VN) 
3A Đặng Tất, phường Tân Định, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-26037 (220) 19.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.3.1; 26.1.1; A3.11.3; 24.11.3 
(591) Đỏ, nâu đỏ, nâu nhạt, vàng, xanh lá cây, 

xanh sẫm, ghi, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dịch vụ dược 
phẩm Phan Nam   (VN) 
87 Trần Đình Xu, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 
trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-26038 (220) 19.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 1.15.15; A5.5.22; 2.5.6; 26.1.1 
(591) Đỏ, hồng, xanh dương, xanh lá cây, 

vàng, vàng nhạt, nâu nhạt, đen, trắng 
(731) Lưu Đình Thắng  (VN) 

Xóm 4, thôn Phú Đô, xã Mễ Trì, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dung dịch vệ sinh trẻ em có chứa thuốc; dược phẩm; thực phẩm chức năng; 

thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.   
 
 

(210) 4-2012-26039 (220) 19.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.3.1; A26.11.12; A25.3.3; 26.5.1; 
3.9.1; A3.9.2 

(591) Đỏ, xanh sẫm, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dược phẩm Trường An   (VN)
Số 28, ngõ 112, Ngọc Khánh, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-26040 (220) 19.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại á Mỹ - VN   (VN) 
Thôn Chi Khê, xã Tân Trường, huyện 
Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-26041 (220) 19.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Song Hoàng Anh   (VN) 
Số 12, ngõ 125, phố Thụy Khuê, phường 
Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-26042 (220) 19.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.2 
(591) Trắng, đỏ đậm 

(540) 

 

(731) Nguyễn Khắc Quyền  (VN) 
Số 34, ngõ 178, phố Kim Hoa, phường 
Phương Liên, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Ruốc (chà bông); giò chả.  
 
 

(210) 4-2012-26043 (220) 19.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.6; A25.7.7; A25.7.6 
(591) Đen, hồng tím, tím, xanh da trời, xanh lá 

mạ, vàng nhạt, vàng sẫm, đỏ 
(731) Công ty TNHH Thanh Bắc Thời 

Trang   (VN) 
Số 342 Nghi Tàm, phường Quảng An, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH BIZCONSULT 

(BIZCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ kính đeo mắt.  
 
 

(210) 4-2012-26044 (220) 19.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A17.1.2 
(591) Xám, đỏ 
(731) Công ty TNHH Thanh Bắc Thời 

Trang   (VN) 
Số 342 Nghi Tàm, phường Quảng An, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH BIZCONSULT 
(BIZCONSULT) 
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(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ kính đeo mắt.  
 
 

(210) 4-2012-26045 (220) 19.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1 
(591) Trắng, đỏ, vàng, xanh lá cây 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Đặng 

Ngọc Trường  (VN) 
58A Trần Hưng Đạo, khóm 7, phường 5, 
thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 25: Đồ đi ở chân; dép; giày; giầy cao su; giày tập thể dục; giày đá bóng.  
 

Nhóm 35: Mua bán đồ đi ở chân, dép, giày, giày cao su, giày tập thể dục, giày đá bóng.  
 
 

(210) 4-2012-26046 (220) 19.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 3.9.16; 25.1.6; 1.5.1 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây, trắng, đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH Đại Lợi  (VN) 

ấp Lộ Xe, xã Phú Hưng, huyện Cái 
Nước, tỉnh Cà Mau 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 29: Thủy sản đông lạnh như động vật giáp xác, cá, tôm, cua, sò.  
 
 

(210) 4-2012-26047 (220) 19.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) Công ty TNHH Long Long Hà 

Nội  (VN) 
Số 81 Phúc Diễn, xã Xuân Phương, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; nước uống đóng chai.  
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(210) 4-2012-26048 (220) 19.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.3.15; 3.7.5; 3.7.21; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, hồng đậm, hồng nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nguồn Sống 
Đích Thực  (VN) 
Số 9, phố Trần Huy Liệu, phường Giảng 
Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 

 
 

(210) 4-2012-26049 (220) 19.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 4.3.3 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nguồn Sống 
Đích Thực  (VN) 
Số 9, phố Trần Huy Liệu, phường Giảng 
Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 

 

(210) 4-2012-26050 (220) 19.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 4.3.20 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nguồn Sống 
Đích Thực  (VN) 
Số 9, phố Trần Huy Liệu, phường Giảng 
Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống.  

 
 

(210) 4-2012-26051 (220) 19.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) Trần Đỗ Khanh  (VN) 

4 Ter Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; phở ăn liền; bún ăn liền; miến ăn liền; hủ tiếu ăn liền; cháo ăn liền.  
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(210) 4-2012-26052 (220) 19.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2; 26.1.6 
(591) Đen, đỏ, vàng, trắng, xám 
(731) Tổ chức đào tạo và thủ công 

nghiệp STIFTUNG BILDUNG AND 
HANDWERK  (DE) 
Waldenburger StraBe 19 - 33098, thành 
phố Paderborn, Cộng Hòa Liên Bang 
Đức 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Phương Bắc và 
Đồng sự (PBC PARTNERS) 

 

(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục] từ mầm non đến trung học phổ thông.  
 
 

(210) 4-2012-26053 (220) 19.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Thiên Thảo   (VN) 
Số 28, ngõ 178 Thái Hà, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2012-26054 (220) 19.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Thiên Thảo   (VN) 
Số 28, ngõ 178, Thái Hà, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2012-26055 (220) 19.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A25.7.3; 26.4.9; 2.1.1; 2.3.1 
(591) Trắng, xanh cốm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ZTV Việt Nam  
(VN) 
Số 225D, ngõ 164, Vương Thừa Vũ, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; máy tính; thiết bị xử lý 
dữ liệu và máy điện toán; phần mềm máy tính; thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn, 
chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện cụ thể là máy vi 
tính; thiết bị ngoại vi máy vi tính; máy thu thanh, thu hình; ăng ten; chương trình, trò chơi 
máy tính; chương trình máy vi tính; phần mềm máy vi tính; tệp tin hình ảnh có thể tải về 
được; tệp tin âm nhạc có thể tải về được; xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống; mạch 
tích hợp; giao diện máy tính; máy nghe nhạc âm thanh nổi cho cá nhân; máy nghe nhạc 
cầm tay; thiết bị chiếu hình; thiết bị điều khiển từ xa; máy truyền phát tín hiệu điện tử; 
thiết bị truyền phát âm thanh; thiết bị tái tạo âm thanh; thiết bị thu hình; bộ thu phát sóng. 

 
Nhóm 16: Bìa cứng và các ấn phẩm.  

 
Nhóm 28: Thiết bị trò chơi và giải trí được làm phù hợp cho việc sử dụng với màn chiếu 
ngoài hoặc màn hình; thiết bị dùng trong thể thao và các trò chơi khác nhau cụ thể là trò 
chơi, thiết bị trò chơi, trò chơi chỉ chơi trong nhà, trò chơi đông người, máy trò chơi video. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo cụ thể là đại lý quảng cáo; cập nhật tư liệu quảng cáo; thông tin 
thương mại và tư vấn tiêu dùng; thông tin về thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên 
các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng và xử lý về 
mặt hành chính các đơn đặt hàng; giới thiệu sản phẩm và trưng bày sản phẩm; phổ biến 
các thông báo quảng cáo; dịch vụ mua sắm cho người khác; quảng cáo trên truyền hình; 
quảng cáo thương mại trên truyền hình. 

 
Nhóm 38: Viễn thông cụ thể là truyền hình cáp; phát thanh; truyền hình; thông tin liên lạc 
bằng máy vi tính; cung cấp các kênh viễn thông cho dịch vụ mua hàng từ xa; truyền qua 
vệ tinh; truyền tin nhắn và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; phát sóng phát thanh và 
truyền hình không dây; liên lạc bằng thiết bị đầu cuối máy tính; truyền tập tin số. 

 
Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao văn hóa cụ thể là 
cung cấp các dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ đặt chỗ cho buổi biểu diễn; tổ 
chức các cuộc thi thể thao; khóa đào tạo từ xa; thông tin giáo dục; thông tin giải trí; dịch 
vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; hướng dẫn nghề nghiệp; cho thuê sách; 
thư viện cho thuê; cho thuê phim điện ảnh; tổ chức các cuộc thi; đào tạo thực hành; tổ 
chức các cuộc thi đấu thể thao; cung cấp dịch vụ hát karaoke; giải trí trên truyền hình.   

 
Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần cứng, phần mềm máy tính; cụ thể là tư vấn trong 
thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; lập trình máy tính; cập nhật phần mềm máy 
tính; thiết kế phần mềm máy tính; cho thuê phần mềm máy tính. 

 
 

(210) 4-2012-26057 (220) 19.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 3.13.1; A3.13.24; 25.5.25; 26.4.7 
(591) Đỏ, vàng cam, trắng 
(731) SK HOLDINGS CO., LTD.   (KR) 

99, Seorin-dong, Jongro-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ người mẫu phục vụ cho quảng cáo hoặc xúc tiến việc bán 
hàng; cho thuê không gian quảng cáo, tài liệu quảng cáo và thời gian quảng cáo; lập kế 
hoạch quảng cáo; đại lý quảng cáo; các công việc chuẩn bị cho cột quảng cáo; xuất bản 
tài liệu quảng cáo; viết và cập nhật tài liệu quảng cáo; phổ biến các thông báo quảng cáo; 
cho thuê tài liệu quảng cáo; cho thuê thiết bị quảng cáo; cung cấp thông tin quảng cáo; 
phát tờ rơi; dịch vụ quảng cáo kiểu hình tháp; quảng cáo và quảng bá về công ty; tư vấn 
marketing; dịch vụ marketing; dịch vụ nghiên cứu tiếp thị; chiến dịch khảo sát thị trường; 
dán áp phích quảng cáo; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng 
cáo; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; phân phát hàng mẫu; 
giới thiệu sản phẩm; quan hệ công chúng; trang trí quầy hàng; dịch vụ tiếp thị qua các sự 
kiện thể thao; dịch vụ khuyến mại (cho người khác); dịch vụ tư vấn liên quan đến quan hệ 
công chúng; dịch vụ kế toán; kế toán quản trị; dịch vụ cung cấp kế toán có trình độ được 
cấp chứng chỉ; dịch vụ cung cấp kế toán lĩnh vực hải quan có giấy phép; kiểm toán thương 
mại; lập bản khai thuế; dịch vụ cung cấp kế toán thuế có chứng chỉ; tư vấn về thuế; dịch 
vụ báo cáo thuế; dịch vụ cho ý kiến về thuế; lập các báo cáo thống kê kế toán; dịch vụ kết 
toán bằng máy tính; kế toán; quản lý khách sạn cho người khác; quản lý kinh doanh của 
khách sạn; cho thuê máy sao chụp; dịch vụ sao chụp; dịch vụ rửa ảnh; dịch vụ so sánh giá 
cả; cung cấp thông tin thống kê về kinh tế và kinh doanh; dự báo và phân tích kinh tế; 
dịch vụ cung cấp thông tin việc làm và việc làm thêm; tư vấn tổ chức và quản lý kinh 
doanh; hỗ trợ quản lý kinh doanh; dịch vụ tái lập kinh doanh; dịch vụ tóm lược tin tức; 
cung cấp thông tin về kinh doanh; cung cấp thông tin thống kê về kinh doanh và thương 
mại; hỗ trợ điều hành doanh nghiệp thương mại hoặc công nghiệp; hãng thông tin thương 
mại; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; thông tin 
thương mại và tư vấn tiêu dùng (cửa hàng tư vấn người tiêu dùng); nghiên cứu về người 
tiêu dùng; nghiên cứu và báo cáo về thị trường; phân tích thị trường; dịch vụ thuê ngoài 
(hỗ trợ kinh doanh); thăm dò ý kiến; cung cấp thông tin thương mại qua internet; tư vấn 
kinh doanh chuyên nghiệp; văn phòng tuyển dụng lao động; biên tập số liệu thống kê; 
dịch vụ tìm kiếm thông tin trên mạng cho người khác; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu 
máy tính; hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; quản lý và biên tập cơ sở dữ 
liệu máy tính; tra cứu dữ liệu trong máy vi tính cho người khác; quản lý dữ liệu trên máy 
vi tính; dịch vụ lập hóa đơn; đại lý xuất nhập khẩu; quản lý quá trình đặt hàng; dịch vụ 
ghi chép lại; chuẩn bị bảng tiền lương; đề đia chỉ lên phong bì; cho thuê máy móc và thiết 
bị văn phòng; hoạt động văn phòng; sao chụp tài liệu; dịch vụ tốc ký; dịch vụ xử lý văn 
bản và đánh máy văn bản; dịch vụ chép lại cho sạch; lập biểu đồ; bán đấu giá; đánh giá đồ 
len, sợi; trực điện thoại cho người khác; dịch vụ thư ký; quản lý kinh doanh công việc 
biểu diễn của nghệ sỹ; dịch vụ bán đấu giá trực tuyến; cho thuê máy bán hàng tự động; 
dịch vụ tổ chức lao động để đạt hiệu suất cao; dịch vụ đặt mua xuất bản phẩm cho người 
khác; đăng ký thuê bao; dịch vụ viễn thông cho người khác; dịch vụ tìm kiếm nguồn tài 
trợ quảng cáo; dịch vụ bán lẻ: các sản phẩm nông nghiệp, các sản phẩm rau quả, thực 
phẩm, thịt, cá, thịt gia cầm và thịt động vật hoang dã, chất chiết xuất từ thịt (dùng để cho 
vào khi nấu ăn để làm cho thức ăn có hương vị thịt), trái cây và rau củ đã qua bảo quản, 
trái cây và rau củ để lạnh, trái cây và rau củ sấy khô, trái cây và rau củ đã nấu chín, đồ nội 
thất, gương, hàng hóa (không nằm trong các nhóm khác) được làm bằng gỗ, nút bằng lie 
(nút bần), lưỡi gà dùng cho nhạc cụ, ba toong (gậy chống), tóc giả, ria mép giả dùng để 
trang trí, dụng cụ uốn tóc không chạy bằng điện (không bao gồm các dụng cụ cầm tay), 
túi xách, ví, găng tay, vỉ nướng sử dụng gaz [dụng cụ nấu nướng], dụng cụ gia dụng, dụng 
cụ nhà bếp, đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp, máy giặt chạy điện dùng cho 
mục đích gia dụng, máy hút bụi chạy bằng điện dùng cho mục đích gia dụng, chất dính 
(dán) dùng cho mục đích gia dụng (không dùng cho mục đích văn phòng), băng dính 
dùng cho mục đích gia dụng, thiết bị điện, thiệt bị điện tử, đồ lau chùi, chế phẩm tấy 
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trắng, chế phẩm tấy màu, da thuộc, hàng hóa làm từ da thuộc, dầu dùng để bảo quản da 
thuộc, hàng rào điện, máng ăn cho vật nuôi, lược dùng cho động vật, xích dùng cho gia 
súc, chuồng gà làm bằng kim loại, chuông dùng cho động vật, lau sậy, rơm từ cây lúa, 
rơm từ cây lúa mỳ, rơm từ cây lúa mạch, gali, gadoni, xeri, thủy ngân, urani, plutoni, giấy 
nhạy sáng (giấy ảnh), phim nhạy sáng (chưa lộ sáng), chế phẩm hóa học dùng trong nhiếp 
ảnh, đồi mồi (mai rùa), phiến sừng ở hàm cá voi, vỏ sò, móng guốc động vật, sừng động 
vật, khoáng vật không chứa kim loại dùng cho mục đích xây dựng (chưa qua chế biến), gỗ 
dùng cho xây dựng, gỗ thành phẩm, kính dùng trong xây dựng, đèn soi trứng, áo khoác 
ngoài, áo choàng (không bao gồm áo dùng chuyên dùng trong thể thao và áo Hàn Quốc), 
máy kéo, hệ thống và thiết bị vận chuyển bằng cáp, xe cộ, máy móc, dụng cụ dùng cho 
máy móc, bến nối , không bằng kim loại để buộc tàu thuyền, cọc neo tàu, không bằng 
kim loại, cột [cọc], không bằng kim loại, rượu cao (rượu Kaolyangju - tên một loại rượu ở 
Trung Quốc), rượu nấu bằng gạo trồng ở Lào (rượu Trung Quốc), rượu acanthopanax (một 
loại rượu ở Trung Quốc), rượu rắn, rượu bạc hà, rượu thuốc bổ có hương vị chiết xuất từ lá 
thông, rượu có vị thuốc bổ và rượu mật ong, đất sét / cao lanh để làm đồ sứ, dolomit dùng 
cho mục đích công nghiệp, Manesit (magiezit hoặc magiê carbonat), thạch anh, Fenspat 
(khoáng chất), đá Pocfia (cứng, màu đỏ có chứa tinh thể đỏ và trắng), cây liễu giai, cây 
mây, hàng hóa làm từ cao su, vòng đệm làm bằng sợi lưu hoá, que gỗ chuyền tay dùng 
trong môn chạy tiếp sức, nhiên liệu ở dạng rắn, lưới (vợt) bắt bướm, cái cào cát, quả đấm 
tròn [quả đấm sắt], bột dùng cho mục đích công nghiệp và tinh bột dùng trong công 
nghiệp, lò nung công nghiệp, chổi lau (cọ rửa) dùng trong công nghiệp, chổi lau (cọ rửa) 
tàu thuyền, hóa chất công nghiệp, chế phẩm hoá học dùng cho mục đích công nghiệp 
hoặc khoa học, tác nhân hoá học hoạt động bề mặt, dầu công nghiệp, chất béo công 
nghiệp, chất kết dính dùng cho mục đích công nghiệp, bánh kẹo, bánh mỳ, kẹo gôm, kẹo, 
sô cô la, quan tài, bình đựng di cốt người chết, máy khai thác mỏ, nước khoáng, nước, chế 
phẩm đánh bóng, thiết bị và dụng cụ quang học, máy và thiết bị quay phim, lát cắt mô cho 
mục đích giảng dạy, chỉ dùng cho thợ đóng giày, dây giày, đồ trang trí cho giày (không 
làm bằng kim loại quý), kem đánh giày, mỡ dùng cho giày, khuôn (cốt) để làm giày 
(dụng cụ cầm tay), tấm bằng kim loại dùng để gạt bùn ở cừa ra vào, bàn chải đánh (cọ, 
lau) giầy, đót giầy (dụng cụ đón giày), tàu thuyền cứu hoả, dụng cụ và thiết bị cứu hộ, dây 
(đai) thắt an toàn, áo phao bơi, áo gilê chống đạn, bể thuỷ sinh (công trình xây), cái muôi, 
cái thìa, dụng cụ cắt rau củ, quả, cái dĩa (để xiên thức ăn), máy đảo (máy xúc), máy ủi 
đất, máy cào tuyết, kim loại quý và đồ giả kim loại quý, đồ trang trí giày làm bằng kim 
loại quý, cúp lưu niệm làm bằng kim loại quý, bia (bảng, tấm) tưởng niệm làm bằng kim 
loại quý, đồng xu lưu niệm, phụ kiện làm bằng kim loại quý, phụ kiện làm từ đồ trang 
sức, các tác phẩm nghệ thuật làm từ kim loại quý màu dùng để vẽ tranh, cái bẫy [lưới], 
máy chế tác kim loại, vật liệu xây dựng bằng kim loại, các công trình xây dựng bằng kim 
loại có thể chuyên chở được, vật liệu bằng kim loại dùng cho ray đường sắt (xe lửa), hàng 
hóa làm từ kim loại thường, van không làm bằng kim loại dùng cho việc cung cấp và thoát 
nước (không bao gồm van nhựa), hệ thống thiết bị cung cấp nước, hệ thống thiết bị phân 
phối nước, ống dẫn nước dùng cho hệ thống thiết bị vệ sinh, thiết bị đóng mở cửa bằng 
khí nén, thiết bị đóng mở  cửa bằng thuỷ lực, vành khung không dùng cho xe cộ trên bộ 
(bộ phận của máy), van  không dùng cho xe cộ trên bộ (bộ phận của máy), ổ trục (vòng 
bi) không dùng cho xe cộ trên bộ (bộ phận của máy), lò xo không dùng cho xe cộ trên bộ 
(bộ phận của máy), bộ ghép nối không dùng cho xe cộ trên bộ (bộ phận của máy), giảm 
xóc dùng cho máy móc (không dùng cho xe cộ), phanh dùng cho máy móc không dùng 
cho xe cộ), thiết bị và dụng cụ để cân để đo đơn vị chuẩn, thiết bị và dụng cụ để cân để đo 
đơn vị dẫn xuất, các thiết bị đo lường độ chính xác, thiết bị và dụng cụ để kiểm tra chất 
liệu, thiết bị và dụng cụ kiểm soát tự động, nhiên liệu dạng khí, cột cờ và cái chớp trên cột 
cờ, vật liệu dạng bọt xốp hỗ trợ cho việc cắm hoa, cái đục, cái bào, cái cưa (dụng cụ cầm 
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tay), dù để nhảy dù, giỏ đựng cá, ghế ngồi câu cá, mồi làm từ hỗn hợp bột nhão để câu cá 
và mồi sống để câu cá, dụng cụ để câu cá, lò sưởi (không bao gồm lò sưởi bằng điện), vỉ 
lò (ở lò sưởi), thiết bị sưởi ấm và nồi hơi đốt nóng (không dùng cho xe cộ), xuất bản phẩm 
điện tử có thể tải xuống được, máy ướp lạnh, thiết bị làm lạnh và hệ thống các thiết bị làm 
lạnh (không dùng cho xe cộ), thiết bị chiếu sáng, phim đã lộ sáng, dây bện, dây chão 
không làm từ kim loại, dây cáp không làm bằng kim loại, dây buộc để đóng gói, kẹp mũi 
cho người bơi, thợ lặn, công cơ kế, khuy (cúc), khóa trượt (khóa kéo), móc để giúp cho 
việc cài khuy, thuốc lá, thiết bị sấy nha khoa, chỉ tơ nha khoa, gươm (kiếm), rùi, cái 
khoan, lao móc, vũ khí đeo cạnh sườn, sơn, bát (ra bằng sành sứ, nồi hơi để sản xuất năng 
lượng (không dùng cho xê cộ trên bộ), thiết bị truyền tải năng lượng (không dùng cho xê 
cộ trên bộ), thú nhồi (bông hoặc vải hoặc các nguyên liệu khác), mành che trong nhà, tấm 
rèm bằng hạt cườm để trang trí, đồ trang trí trên tường không làm bằng nguyên liệu dệt, 
các sản phẩm làm ổ cho động vật, rơm dạ để giữ ấm cho cây cối, vòng cổ cho động vật, 
quần áo cho vật nuôi, cái xẻng xúc tiền, chuồng lợn, chuồng ngựa và chuồng gà (không 
làm bằng kim loại), bút chì và vòng tay dùng để trị bệnh đau đầu (dùng cho mục đích y 
tế), vòng (đai) để chống bệnh thấp khớp, tua vít, cờ lê (mỏ lết), cờ lê có thể điều chỉnh 
được (chỉnh kích cỡ có thể điều chỉnh được), kìm, búa, lều dùng trong dịp leo núi hoặc 
cắm trại, miếng bọt biển dùng để kỳ da, chất hàn và roi bằng kim loại dùng để hàn, bật 
lửa (không bao gồm bật lửa dùng để hút thuốc lá), nhiên liệu dùng cho bật lửa, bấc đèn, 
móc dùng cho mÒn, chăn, thảm, rô bốt [máy móc], dụng cụ cầm tay, tấm lót, tấm treo 
tường không làm bằng vải dệt, thảm, đệm, gối, xe đẩy (nôi) có mui, nệm (dùng để quỳ 
gối, hoặc lót ghế khi ngồi), bia, hèm bia, chiết suất của cây hoa bia cho việc sản xuất bia, 
dây đeo chéo ngang hông để đựng tiền, hỗn hợp dùng để dính (bám bụi), chế phẩm dùng 
để loại bỏ bụi, chất bôi trơn (dầu nhờn), vải dệt kim, meju (một món ăn truyền thống của 
người Hàn Quốc, được làm từ đậu nành), bột nở, lưỡi dao cạo, tông đơ cắt tóc không dùng 
điện, kéo cắt móng tay móng chân (không dùng điện), văn phòng phẩm, vật liệu để làm 
mô hình (mẫu), mô hình (mẫu) của các kiến trúc sư, hộp đựng các loại, tác phẩm nghệ 
thuật, nguyên liệu thô, vỏ cây thô, kim loại có chứa sắt chưa gia công hoặc bán gia công, 
sợi gai dầu [thô], sợi bông thô, sợi len thô, san hô dạng thô, đá bọt biển dạng thô và hổ 
phách dạng thô, chất sáp [nguyên liệu thô] và sáp chiếu sáng, nhựa nhân tạo chưa qua chế 
biến và chất dẻo chưa qua chế biến, các loại nhựa tự nhiên (nhựa cây), các chế phẩm bảo 
vệ cho kim loại, gỗ, hàng hoá làm từ len, kim (không dùng cho máy khâu), nệm dùng để 
làm cắm kim vào (đồ đựng), hộp đựng kim, hộp đựng đồ may vá và khuôn để may vá, cột 
(trụ) chống, nhựa nhân tạo [bán thành phẩm], miếng (màng) bằng nhựa không dùng để 
đóng gói, chất bán dẫn, các thành phần bán dẫn và mạch tích hợp, tấm lát (ốp) phản chiếu, 
số nhà phát sáng (phát quang), thiết bị phát sáng (phát quang) dùng làm tín hiệu giao 
thông và các thiết bi tín hiệu giao thông cơ học, máy hô hấp không dùng để hô hấp nhân 
tạo và dùng cho mặt nạ bảo hộ, quần áo (trang phục), dầu chống gỉ, giấy, mạng che mặt 
dùng khi trời lạnh, giầy bảo hộ, găng tay bảo hộ và nút cắm đeo vào tai để bảo hộ, quần 
áo bảo hộ, giấy dán tường, bồn cầu và chậu vệ sinh, rượu, đồ trang sức và đồ trang sức có 
thể dính, tráp và hộp đựng đồ trang sức (làm bằng kim loại quý), đá quý, sáp niêm phong, 
chất chống đông, chất lỏng (dịch) hãm dùng cho phanh, các chất lỏng cho hệ thống thủy 
lực, lò ấp trứng và lồng ấp nuôi gà non, xẻng gạt lửa hoặc than và kẹp gắp gạt lửa và gắp 
than, vải không dệt và vải nỉ, quạt (mỏng) cầm tay, trứng được thụ tinh để ấp, giấy để 
nhuộm trứng lễ phục sinh, lông dùng để làm bàn chải, kính đã qua chế biến (không dùng 
trong xây dựng), các sản phẩm có thành phần chính là thủy tinh [không dùng trong xây 
dụng), vật liệu phi kim (không dùng trong xây dựng), bản lề không làm bằng kim loại và 
chốt cửa không làm bằng kim loại, phao neo không làm bằng kim loại, tay cầm của các 
công cụ (dụng cụ) không làm bằng kim loại, cột quảng cáo không làm bằng kim loại, tín 
hiệu giao thông (không bao gồm các tín hiệu cơ học và tín hiệu phát sáng, phát quang), 
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cúp lưu niệm không làm bằng kim loại và bia (bảng, tấm) tưởng niệm không làm bằng 
kim loại, ván (tấm) bật lấy lực nhảy để lặn xuống nước, không làm bằng kim loại, nút 
cắm không làm bằng kim loại, lưới, đinh không làm bằng kim loại, bu lông không làm 
bằng kim loại, đai ốc không làm bằng kim loại, chốt (móc treo) không làm bằng kim loại 
và đinh tán không làm bằng kim loại, lăng mộ không làm bằng kim loại, ống hút, chong 
chóng cho biết chiều gió để dự báo về thời tiết không làm bằng kim loại, chuông gió dùng 
để trang trí và chuông gió, bàn kẹp không làm bằng kim loại, tấm chắn (che) côn trừng 
không làm bằng kim loại, bậc cầu thang không làm bằng kim loại, công trình xây dựng có 
thể chuyên chở được không làm bằng kim loại, các bộ phận kết cấu dùng trong xây dựng 
không làm bằng kim loại, vỉa đá nhân tạo dành cho cá, không phải làm bằng kim loại, lợn 
tiết kiệm, không phải làm bằng kim loại, bệ phóng tên lửa, không phải làm bằng kim loại, 
tà vẹt đường ray không bằng kim loại và trụ đứng không phải làm bằng kim loại, cán dao, 
không phải làm bằng kim loại, gạch ngói để che lát không phải làm bằng kim loại, các 
chế phẩm chống lửa, và gạch, cọc lều không phải làm bằng kim loại và túi ngủ dùng cho 
cắm trại, thùng chứa, không phải làm bằng kim loại, van kim loại, bộ phận ghép ống làm 
bằng kim loại, mặt bích kim loại, lò xo kim loại, không dùng cho máy móc, xà phòng 
[không dùng cho cá nhân], phân bón và đất dùng cho trồng trọt, vi sinh vật không dùng 
cho mục đích y tế, sợi thủy tinh không dùng trong dệt may, chỉ làm bằng sợi thủy tinh 
không dùng làm chất cách ly và chỉ làm bằng sợi thủy tinh không dùng trong dệt may, cờ, 
không phải bằng giấy, sợi vô cơ, không dùng trong dệt may, sợi hóa học, không dùng 
trong dệt may, sợi và chỉ làm bằng sợi hóa học, không dùng trong dệt may và chỉ làm 
bằng sợi vô cơ, không dùng trong dệt may, tranh cuộn treo tường không phải đồ dệt may, 
thực phẩm dành cho động vật, máng cỏ, ảnh chụp và bản in lam, máy và dụng cụ chụp 
ảnh, mực xóa [in hơi], cây củ cải đường và mía đường, cây giáng sinh, động vật sống, 
vòng bằng hoa tự nhiên và cây khô để trang trí, sách và tạp chí xuất bản định kỳ, tranh và 
tác phẩm thư họa, vật liệu xây dựng, vải amiăng, đá và dá nhân tạo, tác phẩm nghệ thuật 
bằng đá, kim dùng cho máy chải len và con thoi dùng cho việc làm lưới đánh cá, xe chữa 
cháy, ruột động vật dùng để làm xúc xích, thiết bị dập lửa và đồ dùng để thoát hiểm khi 
hỏa hoạn; đồ lót, áo len dài tay và áo sơ mi, xe đẩy chở hàng, xe trượt tuyết, xe đẩy trẻ 
em, goòng đẩy tay và xe chạy trên đệm khí, vòng đệm của vòi nước, thiết bị điều chỉnh 
nước và thiết bị ổn định và điều chỉnh khí, thiết bị hấp thụ giảm xóc dùng cho xe cộ, thiết 
bị phanh dùng cho xe cộ, quần áo chuyên dùng cho phòng vận hành, vải liệm, bơm thông 
khí dùng cho bể cá, thiết bị lọc bể cá và thiết bị sưởi bể cá, guồng nước và cối xay gió, 
khung thêu và guồng quay tơ bằng gỗ, đá mài và dụng cụ mài bằng thép, đai cho giày 
trượt, sáp bôi cho ván trượt, máy đóng dấu và máy dán nhân, đệm dùng cho thể thao, dụng 
cụ thể thao, quần áo thể thao [chỉ dùng cho thể thao], vòng băng xì gà, đồng hồ đeo tay và 
các bộ phận và máy của đồng hồ đeo tay, bộ đồ ăn, máy điều chỉnh sự sinh trưởng của 
cây, chế phấm làm từ nguyên tố vi lượng dùng cho cây và chế phẩm cải tạo đất, giầy dép, 
và bộ phận và phụ kiện của giầy dép, bể cá trong nhà [trừ công trình xây], máy và thiết bi 
sưởi dùng cho phòng thí nghiệm, máy và dụng cụ phòng thí nghiệm vật lý và hóa học, bồn 
rửa, hòm gạo, bột hạnh nhân và nụ bạch hoa giầm dùng làm gia vi, tủ ướp lạnh [trừ loại 
xách tay], thiết bị điều chỉnh dùng cho nhạc cụ, nhạc cụ và dụng cụ bổ trợ cho nhạc cụ, 
kính đeo mắt và kính áp tròng, thuốc nhuộm, li e đã ép, giấy có cát dùng cho vật nuôi 
trong nhà [lót ổ] và cát thơm dùng cho vật nuôi trong nhà [lót ổ], đồ chơi dùng cho vật 
nuôi trong nhà, cũi dùng cho vật nuôi trong nhà, đệm cho vật nuôi và giường ngủ cho vật 
nuôi trong nhà, phụ kiện [không phải bằng kim loại quý và đá quý], khung tranh, nhiên 
liệu lỏng, bàn chải quần áo, manơcanh cho thợ may quần áo và manơcanh cho thợ tạo 
mẫu quần áo, máy móc dùng trong nghề nuôi tằm, mạch nha dùng cho ngành bia rượu, 
phao dùng cho lưới đánh bắt cá, máy đánh bắt cá, đá ăn được, chế phẩm để nghiền nhỏ, 
chất nhuộm, trò chơi, mành che ngoài cửa không phải làm bằng kim loại và không phải 
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sản phẩm dệt may và hộp thư là công trình xây, đồ chơi [đồ chơi trẻ em] và búp bê, nước 
ép rau dùng cho nấu ăn, thảm chùi chân sau khi tắm, bồn tắm và vòi hoa sen, ô và lọng, 
giấy chứa mica, lactoza [đường sữa], máy gia công kính, nắp thủy tinh và nút đóng được 
làm từ đất nung, hộp thủy tinh và hộp kẹo, xe cũi cho trẻ em và khung tập đi cho trẻ em, 
sữa bột cho trẻ em, thức ăn cho trẻ em (trừ sữa bột cho trẻ em), khăn ăn bằng giấy cho trẻ 
em, khăn ăn bằng xenluloza dùng một lần cho trẻ em và yếm dãi của trẻ em bằng giấy, 
bồn tắm di động dùng cho trẻ em, đồ để cưỡi ngựa, máy động lực dùng cho xe cộ mặt đất, 
bộ phận truyền năng lượng và hộp số dùng cho xe cộ mặt đất, ổ bi dùng cho xe cộ mặt 
đất, cơ cấu ghép nối cho xe cộ mặt dất và cổ trục xe, giấy bạc và lá kim loại dùng cho nhà 
bếp, nước ép rau để uống, đĩa hát và các phương tiện điện tử ghi sẵn nhạc, vi sinh vật 
không dùng cho mục đích y tế, bông, đồ băng bó, cao dán, băng vệ sinh y tế, băng vệ 
sinh, miếng đệm chăm sóc ngực, chất mài mòn dùng cho răng và các vật liệu làm răng 
giả, tất cả dùng cho mục đích y tế, găng tay dùng cho mục đích y tế, chăn điện, bình bú 
cho trẻ em, túi nước, vật dụng nút lỗ tai, vật liệu để khâu vết thương, băng thạch cao dùng 
cho mục đích chỉnh hình và băng hỗ trợ băng bó, tất cả dùng cho mục đích y tế, thiết bị y 
tế, bộ trang điểm cầm theo người, ghế dùng cho thợ cắt tóc, chăn bông, túi ngủ, khăn phủ 
giường và vỏ gối, thiết bị ion hóa không dùng để xử lý không khí, thiết bị mạ điện và thiết 
bi điện phân, chất làm ngọt nhân tạo, vệ tinh, các ấn phẩm [trừ sách và tạp chí định kỳ], 
mực in, chữ in, vật liệu đóng sách và bản in đúc, vật liệu giả da, vải mô phỏng da động 
vật, trái cây giả, móng (tay, chân) giả, lông mi giả, chất dính mỹ phẩm, tăm bông mỹ 
phẩm và bông mỹ phẩm, trứng lót ổ nhân tạo, thảm cỏ nhân tạo, nước thơm thông thường 
xức sau khi tắm và xà phòng làm đẹp, thiết bị giúp da rám nắng và buồng tắm Thổ Nhĩ 
Kỳ di động, túi khử trùng dùng một lần, thẻ từ và phương tiện điện tử ghi sẵn dữ liệu 
không phải nhạc [trừ phần mềm máy tính], biển hiệu bằng sứ và kính, tay nắm cửa bằng 
sứ, tác phẩm nghệ thuật bằng sứ, sành, đất nung hoặc thủy tinh, ôtô và bộ phận và phụ 
kiện dùng cho ôtô, hệ thống sưởi và làm mát dùng cho xe ôtô con và thiết bị và dụng cụ 
chiếu sáng dùng cho ôtô, máy bán hàng tự động (trừ các máy áp dụng điện tử), vải có viền 
đăng ten được thêu, kim tuyến dùng cho thêu thùa, vải đã phác họa họa tiết dùng để thêu 
mẫu thêu và phấn dùng cho thợ may, xe đạp và các bộ phận và phụ tùng xe đạp, thiết bị và 
dụng cụ chiếu sáng dùng cho xe đạp, máy xén cỏ cơ khí, mặt nạ cho thợ lặn, đồ nút tai 
cho thợ lặn và thiết bị thở dùng để bơi dưới nước, nước tương và bột đậu nành, điện cực, 
thiết bị và dụng cụ đo từ tính và máy đo sóng, thiết bị và phương tiện viễn thông, dây 
điện, cáp điện và sợi quang, máy móc dùng cho các ứng dụng điện tử, phần mềm máy tính 
và đèn điện tử, pin điện, bể chứa, bàn xoay dùng cho điện thoại, găng tay cách nhiệt-điện, 
băng dính không phải văn phòng phẩm và không dùng cho mục đích y tế hoặc gia dụng 
hoặc cách điện, đĩa hoặc vật dụng được dùng trong lễ tưởng niệm cho người đã mất và 
hương đốt, bàn để vẽ, máy xẻ gỗ và máy gia công gỗ, hoa giả, giấy, vỏ bọc nắp đậy bệ xí 
bằng giấy, khăn lau bằng giấy, khăn giấy và giấy vệ sinh, bộ đồ ăn bằng giấy và giấy bọc 
dùng để bọc đồ đạc, tứi đựng rác bằng giấy và túi đựng rác bằng chất dẻo, hộp đựng kem 
bằng giấy, đồ bọc bằng giấy dùng cho chậu hoa, hạt, củ và sợi nấm dùng để nhân giống, 
trang thiết bị cho trạm xăng, máy thu phí đỗ xe, bàn tính và thước lôga, tre, thang dây, 
thiết bi dùng cho mục đích cấp nước và vệ sinh, chỉ và tơ dùng cho dệt may, sợi hóa học 
dùng cho dệt may, nhãn mác bằng vải, vỏ bọc của nắp đậy bệ xí làm bằng vải, rèm tắm 
bằng vải và rèm tắm bằng nhựa, khăn tắm bằng vải, găng tay để giặt và vải để bọc, đồ dệt 
may để bày bàn, đồ dệt may dùng để bọc đồ và để phủ đồ, tranh cuộn treo tường bằng vải 
dệt, bao gói bằng rơm và túi rơm, trà, tấm bạt và lều, vỏ bọc giữ ấm/trang trí cho bình trà, 
phương tiện giao thông dùng cho đường sắt và bộ phận và phụ kiện dùng cho phương tiện 
giao thông chạy trên đường ray, thiết bị dùng để di chuyển trên mặt đất, đồ uống, chân 
nến, đạn, thuốc súng, thuốc nổ và thuốc súng, rơm dùng để nhồi, rong biển, thuốc đánh 
răng, bô vệ sinh để trong phòng và đụng cụ giữ giấy vệ sinh, bàn chải đánh răng, dải băng 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 

 

 
1469 

dùng để trang trí cho đầu rèm, vòng treo dùng cho rèm, thanh ray dùng cho rèm, móc rèm 
và khóa không dùng điện không phải làm bằng kim loại, khuy măng sét, bếp lò dùng cho 
cắm trại, cùi dừa khô, đồ trang trí cây giáng sinh trừ đồ phát sáng và bánh kẹo, nhựa 
đường và dầu hắc ín, lốp và săm, máy đánh chữ, dụng cụ vẽ, r− băng mực, giá cưa, máy 
đo tốc độ, hợp chất dùng để sản xuất gốm sứ kỹ thuật, keo dính rưồi và giấy dính ruồi, vỉ 
đập ruồi và bay côn trùng, buồng nhỏ để phun sơn, không bằng bằng kim loại, bút để sơn 
vẽ và con lăn của thợ sơn nhà, máy lát đường, bao bì bằng da, bao bì bằng cao su, bao bì 
bằng giấy để bọc và bao bì bằng nilông, bao bì bằng vải, màng chất dẻo dùng để bọc, thẻ 
khóa bằng nhựa, không mã hóa, dụng cụ tránh thai, máng tải [hàng hóa] bằng kim loại, 
tấm nâng chuyển hàng, không phải làm bằng kim loại, quần áo Triều Tiên, phương tiện 
giao thông hàng không và bộ phận và phụ kiện dùng cho phương tiện giao thông hàng 
không, hệ thống sưởi và làm mát dùng cho phương tiện giao thông hàng không và thiết bị 
và dụng cụ chiếu sáng dùng cho phương tiện giao thông hàng không, võng, khăn lau (ra, 
nước hoa, gia vị, mũ bảo hiểm, tượng làm bằng giấy bồi, chậu hoa hublông, vườn ươm 
trong nhà và bình tưới nước dùng cho chậu hoa, chổi cọ nhà vệ sinh, bình xịt nước hoa, 
lược, hộp phấn trang điểm bỏ tứi và hộp xà phòng, khăn vải, dùng để tẩy trang, mỹ phẩm, 
giấy thừ hóa học, gia vi làm bằng chất hóa học, quạt thông gió, thiết bị và hệ thống thông 
gió, xe lăn, thiết bị sưởi bỏ túi, các vật dụng dùng cho người hút thuốc, vi mạch DNA và 
thiết bị định lượng; dịch vụ bán buôn các sản phẩm: áo khoác ngoài, áo choàng (không 
bao gồm áo dùng chuyên dùng trong thể thao và áo Hàn quốc), dụng cụ câu cá, máy chế 
biến thuốc lá, bát ® a bằng sành đồ yên cương (cho ngựa) và bộ đồ để cưỡi ngựa, văn 
phòng phẩm, nhựa nhân tạo (bán thành phẩm) và phim bằng chất dẻo không phải để bao 
gói, giấy dán tường, bồn cầu, chậu vệ sinh, máy khâu, phân bón, thức ăn cho động vật, 
thiết bị và dụng cụ chụp ảnh, máy để chế biến đồ ăn và đồ uống dùng cho mục đích công 
nghiệp, sách, đá và đá nhân tạo, đồ lót, áo len dài tay, áo sơ mi, đồng hồ và đồng hồ đeo 
tay, bộ đồ ăn (bát (ra), thịt, đồ đi chân, nhạc cụ, kính, đồ chơi (để chơi), bồn tắm, bồn tắm 
có vòi hoa sen, máy gia công kính, máy móc và thiết bị y tế, máy in, máy đóng sách, mực 
in, đầu mô, máy bán hàng tự động (trừ loại dùng điện), xe đạp, thiết bị nghe nhìn dùng 
điện, vật liệu cách điện, thiết bị chiếu sáng, máy móc và thiết bị viễn thông, dây điện, dây 
cáp điện, sợi quang, máy xẻ gỗ và máy tiện gỗ, máy thu tiền đỗ xe, đồ làm bằng tre, sợi, 
đồ trải giường, cà phê, cacao, lốp xe cho bánh xe cộ, quần áo kiểu Hàn Quốc, mỹ phẩm; 
dịch vụ thu mua cho người khác các sản phẩm bao gồm: sản phẩm dược, đồ nội thất, văn 
phòng phẩm, thức ăn cho động vật, sách, đồng hồ và đồng hồ đeo tay, nhạc cụ, máy móc 
và thiết bị y tế, giường nằm, mỹ phẩm; dịch vụ trung gian thương mại trong lĩnh vực: đồ 
nội thất, túi xách và ví, đồ gỗ xây dựng và đồ gỗ sản xuất, kính dùng trong xây dựng, áo 
khoác ngoài và áo choàng (trừ đồ mặc trong thể thao và quần áo kiểu Hàn Quốc), nước 
khoáng và nước, dụng cụ để câu cá, thuốc lá, đồ gốm, đồ sành, hàng len, hàng sợi, đồ 
dùng để cưỡi ngựa, văn phòng phẩm, nhựa nhân tạo (bán thành phẩm) và màng mỏng 
bằng chất déo không dùng để bao gói, giấy dán tường, chậu vệ sinh và chậu vệ sinh cho 
phụ nữ, máy khâu, phân bón, thức ăn cho động vật, dụng cụ và thiết bị chụp ảnh, sách, đá 
và đá nhân tạo, đồ lót áo len chui đầu và áo sơ mi, đồng hồ và đồng hồ đeo tay, bộ đồ ăn, 
thịt, đồ đi chân, nhạc cụ, kính, đồ chơi (đồ để chơi), bồn tắm và vòi hoa sen, máy sản xuất 
thủy tinh, máy móc và thiết bị y tế, máy in và máy đóng sổ sách, mực in, chữ in, vật liệu 
để đóng sách, bản kẽm để in, máy bán hàng tự động (trừ loại máy dùng điện), xe đạp, 
thiết bi và dụng cụ nghe nhìn dùng điện, vật liệu cách điện, thiết bị chiếu sáng dùng điện, 
máy móc và đồ dùng trong ngành viễn thông, dây điện, dây cáp điện và sợi quang học, 
máy xẻ gỗ, máy tiện gỗ, đồ làm bằng tre, sợi, khăn trải giường, cà phê, ca cao, lốp cho 
bánh xe cộ, quần áo của Hàn Quốc, mỹ phẩm. 
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(511)   Nhóm 36: Tư vấn tài chính; cung cấp thông tin trong lĩnh vực tài chính; cung cấp thông 

tin về hối đoái trong nước; môi giới chứng khoán thông qua các thiết bị đầu cuối không 
dây hoặc truyền thông không dây; tư vấn đầu tư chứng khoán thông qua truyền thông 
không dây; cung cấp thông tin về định giá các quỹ tương hỗ, hợp đồng kỳ hạn và ngoại 
hối; các dịch vụ môi giới liên quan đến thị trường hàng kỳ hạn; các dịch vụ tài chính cho 
công nghệ mới; dịch vụ ngân hàng qua internet; cung cấp thông tin thi trường chứng 
khoán; dịch vụ bảng thị giá giao dịch chứng khoán; dịch vụ chuyển vốn bằng điện tử viễn 
thông; tư vấn bảo hiểm; thông tin bảo hiểm; quản lý tài chính; phân tích tài chính; các 
dịch vụ tư vấn liên quan đến lập kế hoạch tài chính; cung cấp thông tin liên quan đến bất 
động sản; cho thuê bất động sản.  
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(511)   Nhóm 38: Dịch vụ thông tin liên lạc cá nhân; dịch vụ thông tin liên lạc bằng điện thoại 

công cộng; vận hành mạng viễn thông băng thông rộng; truyền thông tin qua mạng viễn 
thông cáp quang; truyền thông tin qua mạng quốc gia và quốc tế; dịch vụ gọi điện thoại 
quốc tế; vận hành mạng nội bộ; cho thuê mạng nội bộ; dịch vụ cho thuê thời gian truy cập 
mạng máy tính toàn cầu; cho thuê hệ thống truyền thông dữ liệu; cho thuê thiết bị gửi tin 
nhẳn; cho thuê modem; cho thuê thiết bị tổng đài điện thoại; cho thuê điện thoại; cho thuê 
máy và thiết bi viễn thông; cho thuê máy fax; cho thuê điện thoại truyền hình; cho thuê 
ăng-ten nhận phát sóng qua vệ tinh; cho thuê thiết bị phát sóng; truyền tin tức; truyền tin 
nhắn ngắn; cung cấp quyền truy cập cơ sở dữ liệu; truyền thông dữ liệu; dịch vụ nhắn tin 
bằng vô tuyến, điện thoại hoặc các phương tiện liên lạc điện tử khác; thông tin liên lạc 
bằng radio; thông tin liên lạc bằng mạng nội bộ không dây; thông tin liên lạc bằng mạng 
cáp quang; thông tin liên lạc bằng truyền hình hội nghị; gửi tin nhắn; cho thuê thiết bị lưu 
trữ tin nhắn; thông tin liên lạc không dây và qua băng thông rộng không dây; truyền 
thông dữ liệu bằng rađio; cung cấp quyền truy cập vào mạng không dây hoặc cơ sở dữ 
liệu trực tuyến; dịch vụ điện thoại không dây; thông tin liên lạc qua mạng giá trị gia tăng 
(VAN); dịch vụ thư điện tử bảo mật; gửi tin nhắn; thông tin liên lạc qua màn hình điều 
khiển từ xa; truyền qua vệ tinh; dịch vụ hộp thư thoại; thông tin liên lạc vô tuyến di động; 
dịch vụ viễn thông qua điện thoại di động; dịch vụ hội nghị từ xa; dịch vụ tin nhắn nhanh; 
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cung cấp quyền truy cập mạng máy tính toàn cầu cho người sử dụng nhiều người sử dụng 
cùng lúc [nhà cung cấp dịch vụ]; dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet; truyền 
thông dữ liệu qua internet; truyền hình ảnh động, tin nhắn và hình ảnh, hình ảnh vâ giọng 
nói qua internet; dịch vụ điện thoại qua intemet; dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến 
mạng máy tính toàn cầu; thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông; gửi điện tín; dịch vụ 
điện báo; truyền điện tín; thông tin liên lạc qua diện báo; dịch vụ bảng thông báo/bảng tin 
điện tử [dịch vụ viễn thông]; dịch vụ thông tin liên lạc truyền dữ liệu điện tử; thư điện tử; 
cung cấp thông tin qua danh bạ điện thoại; dịch vụ điện thoại; thông tin liên lạc bằng điện 
thoại; cho thuê thời gian truy cập vào cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ truyền dữ liệu qua 
máy tính; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu 
cuối máy tính; cung cấp các kênh viễn thông cho dịch vụ mua hàng từ xa; dịch vụ thông 
tin liên lạc bằng máy điện báo ghi chữ; dịch vụ kết nối và chuyển hướng viễn thông; 
truyền thông tin thị trường chứng khoán với sự hỗ trợ của các phương tiện viễn thông; 
truyền và tiếp nhận thông tin cơ sở dữ liệu thông qua mạng viễn thông; hãng thông tấn; 
truyền bản fax; thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; phát sóng về giáo dục đào tạo 
và giao thông; phát sóng truyền thanh và truyền thanh kỹ thuật số; phát sóng truyền hình 
kỹ thuật số; phát sóng internet không dây; phát sóng qua vệ tinh; phát sóng truyền hình 
cáp; phát sóng trên internet; phát sóng truyền thanh và truyền hình theo yêu cầu; phát 
sóng truyền hình. 

 
 

(210) 4-2012-26064 (220) 19.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(591) Đỏ đậm, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh Lễ   (VN) 
Số 816 đại lộ Bình Dương, phường Hiệp 
Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 43: Khách sạn. 

 
 

(210) 4-2012-26065 (220) 19.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.5.21; A5.5.20 
(591) Vàng, đỏ, hồng tím, trắng 
(731) FLUX DESIGN PRODUCTS GMBH  

(DE) 
Gerberstrasse 8, D- 67098 Bad 
Durkheim, Germany 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 08: Dao cắt cành hoa. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 

 

 
1472 

(210) 4-2012-26066 (220) 19.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 24.9.1; 26.1.2 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần Kinh Đô   (VN)

141 Nguyễn Du, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt và mặn; kẹo, mứt kẹo; chè (trà), cà phê; bột ngũ cốc  
 
 

(210) 4-2012-26067 (220) 19.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 3.9.1; A3.9.24 
(731) LEE FOODS COMPANY LIMITED  (TH)

29/88 Moo 2 Bangnumchued, Muang 
District, Samutsakorn 74000, Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 29: Hải sản khô như: tôm, cá, mực.  
 
 

(210) 4-2012-26068 (220) 19.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A26.11.12; A26.11.9; 26.3.23 
(591) Vàng, đen 
(731) Công ty TNHH công nghệ Nam 

Phát   (VN) 
Số 2/285 Lán Bè, Lam Sơn, Lê Chân, Hải 
Phòng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 02: Mực in. 
 
 

(210) 4-2012-26069 (220) 19.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 1.5.1; 25.7.20 
(591) Xanh lá cây, xanh lam, đỏ, vàng, nâu, 

đen, trắng 
(731) Công ty TNHH Đệm Việt Nam  (VN)

Số 849 đường 5/1 phường Hùng Vương, 
quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 
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(511)   Nhóm 20: Đệm lò xò, đệm múi, đệm bông ép, gối. 
 

Nhóm 24: Chăn, ga phủ đệm bằng vải. 
 
 

(210) 4-2012-26070 (220) 19.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) SANOFI   (FR) 
54 rue La BoÐtie, 75008 Paris, FRANCE

(540) 

 
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-26071 (220) 19.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) ESTEE LAUDER COSMETICS LTD.  
(CA) 
161 Commander Blvd., Agincourt, 
Ontario, M1S 3K9, Canada  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm chăm sóc da không chứa thuốc.  
 
 

(210) 4-2012-26072 (220) 19.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(300) 85/645,910 07.06.2012 US 

(731) KENRA PROFESSIONAL, LLC   (US) 
22 East Washington Street, Indianapolis, 
Indiana 46204, United States  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm dùng để chăm sóc tóc.  
 
 

(210) 4-2012-26073 (220) 19.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(591) Hồng, trắng 
(731) KOHLER NOVITA., LTD   (KR) 

San 22, Jaeunga-ri, Jiksan-eup, Seobuk-
gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, 
Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
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(511)   Nhóm 11: Chậu vệ sinh cho phụ nữ; thiết bị làm nóng nước (bằng điện); máy sấy khô tay; 
chậu vệ sinh; bồn tắm; vòi hoa sen; thiết bị và hệ thống thông gió cho phòng tắm; máy 
pha cà phê (bằng điện); nồi nấu cơm (bằng điện). 

 
 

(210) 4-2012-26075 (220) 19.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) VIOLET DREAM INC.   (KR) 
58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, dầu gội đầu; xà phòng; kem đánh răng, chất tẩy rửa bát đĩa; nước 

hoa.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ mỹ phẩm, dầu gội đầu, xà phòng, chất làm sạch cơ thể và kem 
đánh răng; dịch vụ bán buôn mỹ phẩm, dầu gội đầu, xà phòng, chất làm sạch cơ thể và 
kem đánh răng. 

 
 

(210) 4-2012-26076 (220) 19.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 3.1.14; 3.1.15; A1.1.10; 26.1.1 
(591) Vàng, tím, trắng 
(731) Công ty TNHH đào tạo Tre 

Xanh  (VN) 
188 Điện Biên Phủ, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; tổ chức các hoạt động thể thao, vui chơi giải trí.  

 
 

(210) 4-2012-26077 (220) 19.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1; A26.1.24; 26.2.7 
(731) DDK GROUP CO., LTD. TAIWAN 

BRANCH (BRUNEI)   (TW) 
1F., NO.95, TIANMU E. RD., SHILIN 
DIST., TAIPEI CITY 11153, TAIWAN  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp; các bộ phận của xe đạp, bao gồm: phanh xe đạp; xích xe đạp; ghi đông 

xe đạp; vành xe đạp; yên xe đạp. 
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(210) 4-2012-26078 (220) 19.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần chứng nhận 
Quốc Tế  (VN) 
Số 10, tổ 7, phường Tương Mai, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ nghiên cứu thị trường, thăm dò dư luận, cung cấp thông tin về các công 
ty; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; tư vấn lập hồ sơ mời thầu; dịch vụ tư vấn dự 
án kinh doanh; tư vấn quản lý hoạt động kinh doanh, hoạt động văn phòng; tư vấn lập hồ 
sơ dự án điều hành kinh doanh; tư vấn giải pháp kinh doanh; dịch vụ tư vấn về nhân sự; tư 
vấn phát triển thương hiệu mua bán chuẩn đo lường, mẫu chuẩn; cung cấp các tài liệu, ấn 
phẩm về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.  

 
Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo; đào tạo nhân sự cho hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO; 
tổ chức và điều khiển hội thảo, hội nghị về giáo dục. 

 
Nhóm 42: Kiểm định, hiệu chuẩn [đo lường]; thử vật liệu; kiểm soát chất lượng, chứng 
nhận sản phẩm chứng nhận dịch vụ, chứng nhận công trình xây dựng phù hợp tiêu chuẩn, 
qui chuẩn kỹ thuật, đánh giá các phương tiện đo và hệ thống đo; giám định chất lượng, kỹ 
thuật, vệ sinh an toàn của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ cấu kiện, dự án, công trình và an 
toàn công nghiệp; đánh giá, phân tích các điều kiện kỹ thuật, thực trạng công nghệ; ứng 
dụng mã số mã vạch; tư vấn trang thiết bị phòng thí nghiệm bao gồm tư vấn về quy hoạch, 
bố trí phòng thí nghiệm, bố trí các dụng cụ thiết bị phòng thí nghiệm; cung cấp các tiêu 
chuẩn Việt Nam, nước ngoài liên quan đến tiêu chuẩn đo lường chất lượng; dịch vụ 
nghiên cứu và phát triển công nghệ, nghiên cứu cải tiến quy trinh sản xuất cho doanh 
nghiệp, nghiên cứu cải tiến chất lượng sản phẩm, nghiên cứu nâng cao năng suất theo yêu 
cầu tư người khác; tư vấn cho doanh nghiệp về hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO; định 
giá các hệ thống quản lý chất lượng cho người khác để đánh giá sự phù hợp so với yêu cầu 
của tiêu chuẩn ISO và các tiêu chuẩn quốc tế khác.  

 
 

(210) 4-2012-26079 (220) 19.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 25.7.25; 26.1.1; A1.1.10; A1.1.5 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần chứng nhận 
Quốc Tế  (VN) 
Số 10, tổ 7, phường Tương Mai, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ nghiên cứu thị trường, thăm dò dư luận, cung cấp thông tin về các công 

ty; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; tư vấn lập hồ sơ mời thầu; dịch vụ tư vấn dự 
án kinh doanh, tư vấn quản lý hoạt động kinh doanh, hoạt động văn phòng; tư vấn lập hồ 
sơ dự án điều hành kinh doanh; tư vấn giải pháp kinh doanh; dịch vụ tư vấn về nhân sự, tư 
vấn phát triển thương hiệu; mua bán chuẩn đo lường, mẫu chuẩn; cung cấp các tài liệu, ấn 
phẩm về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.  

 
Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo; đào tạo nhân sự cho hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO; 
tổ chức và điều khiển hội thảo, hội nghị về giáo dục.  
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Nhóm 42: Kiểm định, hiệu chuẩn [đo lường]; thử vật liệu; kiểm soát chất lượng; chứng 
nhận sản phẩm, chứng nhận dịch vụ, chứng nhận công trình xây dựng phù hợp tiêu chuẩn, 
qui chuẩn kỹ thuật đánh giá các phương tiện đo và hệ thống đo; giám định chất lượng, kỹ 
thuật, vệ sinh an toàn của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ cấu kiện, dự án, công trình và an 
toàn công nghiệp; đánh giá, phân tích các điều kiện kỹ thuật, thực trạng công nghệ; ứng 
dụng mã số mã vạch; tư vấn trang thiết bị phòng thí nghiệm bao gồm tư vấn về quy hoạch, 
bố trí phòng thí nghiệm, bố trí các dụng cụ thiết bị phòng thí nghiệm; cung cấp các tiêu 
chuẩn Việt Nam, nước ngoài liên quan đến tiêu chuẩn đo lường chất lượng; dịch vụ 
nghiên cứu và phát triển công nghệ, nghiên cứu cải tiến quy trình sản xuất cho doanh 
nghiệp, nghiên cửu cải tiến chất lượng sản phẩm, nghiên cứu nâng cao năng suất theo yêu 
cầu tư người khác; tư vấn cho doanh nghiệp về hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO; định 
giá các hệ thống quản lý chất lượng cho người khác để đánh giá sự phù hợp so với yêu cầu 
của tiêu chuẩn ISO và các tiêu chuẩn quốc tế khác. 

 
 

(210) 4-2012-26081 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đồng Lực   (VN) 
Số 74 Trần Quang Khải, phường Quang 
Trung, quận Hồng Bàng, thành phố Hải 
Phòng  

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng cửa các loại bằng kim loại, các loại cửa 

bằng nhôm và kính (nhôm là chủ yếu), cửa các loại bằng nhựa, các loại cửa bằng nhôm và 
kính (kính là chủ yếu), các phụ kiện đi kèm, các thiết bị và phụ kiện dùng trong xây dựng 
và các loại vật liệu xây dựng khác. 

 
 

(210) 4-2012-26082 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đồng Lực    (VN) 
Số 74 Trần Quang Khải, phường Quang 
Trung, quận Hồng Bàng, thành phố Hải 
Phòng   

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng cửa các loại bằng kim loại, các loại cửa 

bằng nhôm và kính (nhôm là chủ yếu), cửa các loại bằng nhựa, các loại cửa bằng nhôm và 
kính (kính là chủ yếu), các phụ kiện đi kèm, các thiết bị và phụ kiện dùng trong xây dựng 
và các loại vật liệu xây dựng khác. 

 
 

(210) 4-2012-26083 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đồng Lực    (VN) 
Số 74 Trần Quang Khải, phường Quang 
Trung, quận Hồng Bàng, thành phố Hải 
Phòng   

 
(511)   Nhóm 06: Cửa các loại bằng kim loại, các loại cửa bằng nhôm và kính (nhôm là chủ yếu).  
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Nhóm 19: Cửa các loại bằng nhựa, các loại cửa bằng nhôm và kính (kính là chủ yếu).  
 

Nhóm 35: Mua bán các loại cửa bằng kim loại, các loại cửa bằng nhôm và kính (nhôm là 
chủ yếu), các loại cửa bằng nhựa, các loại cửa bằng nhôm và kính (kính là chủ yếu), các 
phụ kiện đi kèm. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng cửa các loại bằng kim loại, các loại cửa 
bằng nhôm và kính (nhôm là chủ yếu), cửa các loại bằng nhựa, các loại cửa bằng nhôm và 
kính (kính là chủ yếu), các phụ kiện đi kèm, các thiết bị và phụ kiện dùng trong xây dựng 
và các loại vật liệu xây dựng khác. 

 
 

(210) 4-2012-26084 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Bách Thông  (VN) 
Số 37B Hoàng Như Tiếp, phường Bồ Đề, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc điều trị các triệu chứng tiền mãn kinh. 

 
 

(210) 4-2012-26085 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Bách Thông   (VN) 
Số 37B Hoàng Như Tiếp, phường Bồ Đề, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-26086 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A12.1.9; 26.4.1 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Hà Văn Cường  (VN) 

6/87 Chùa Hàng, Hồ Nam, quận Lê 
Chân, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH BABYLON (BABYLON 

COMPANY LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất bằng gỗ: bàn, ghế, giường, tủ, kệ ti vi.  
 

Nhóm 42: Tư vấn thiết kế nội thất.  
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(210) 4-2012-26087 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 3.5.1; A3.5.24; 25.1.25; 5.13.4 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Thịnh Hòa   (VN) 
GB6-GB7 đường Nguyễn Giản Thanh, 
phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón.  

 
 

(210) 4-2012-26088 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty công nghệ Sky Việt 
Nam   (VN) 
Phòng 1406-OCT1-DN1, bán đảo Linh 
Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị cảnh báo an ninh.  

 
 

(210) 4-2012-26089 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.5.20; 1.15.23; 21.1.17; 26.4.2; 
25.7.20 

(591) Xanh, vàng, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ Sky 
Việt Nam   (VN) 
P1406-oc T1- DN1-Bắc Linh Đàm, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Máy in dùng với máy vi tính.  

 
 

(210) 4-2012-26090 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nippon Paint  (VN)
Khu công nghiệp Biên Hòa II, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 02: Chất màu; sơn; vecni; chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ; thuốc nhuộm.  
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(210) 4-2012-26091 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.7; 25.5.1 
(591) Đen, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
công nghệ hoá chất CN  (VN) 
99/4 đường TA 21, tổ 4, khu phố 4, 
phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Hoá chất dùng trong công nghiệp.  
 
 

(210) 4-2012-26092 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1; 26.15.1 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại dịch 
vụ đầu tư Tân Minh Trí  (VN) 
367B Hồng Bàng, phường 11, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo.  
 
 

(210) 4-2012-26093 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 7.1.1; 6.1.2; A6.19.13; A6.19.16 
(591) Xanh nước biển, xanh lá cây, xanh lá cây 

đậm, trắng, đỏ 
(731) PERFETTI VAN MELLE S.P.A.   (IT) 

Via XXV Aprile, 7-20020 Lainate (MI) - 
Italy  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo cao su có thể thổi bóng; kẹo cao su; kẹo sô cô la; kẹo cà phê; 
kẹo ca cao; kẹo dẻo; kẹo cứng; kẹo hình giọt nước; thạch (bánh kẹo); kẹo que; kẹo hình 
thoi; keo bạc hà; đường; kẹo bơ cứng; kẹo cam thảo; kẹo có mùi thơm. 

 
 

(210) 4-2012-26094 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh nước biển, vàng da cam, vàng, nâu, 

nâu đậm 
(731) MOTOWORLD COMPANY LTD.  (TW)

No.4, Ln. 17, Sec. 3, Nanshan Rd., Luzhu
Township, Taoyuan County 338, Taiwan 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng và chế phẩm vitamin; thực phẩm ăn kiêng thích hợp 
cho mục đích y tế; chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2012-26095 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Sài Gòn Xanh  
(VN) 
361/60/51B, ấp 6, xã Đông Thạnh, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 19: ống nước làm bằng nhựa cứng và các phụ kiện bao gồm: (cút, cút chữ T, ống 

nối, chếch) làm bằng nhựa cứng. 
 
 

(210) 4-2012-26096 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Sài Gòn Xanh  
(VN) 
361/60/51B, ấp 6, xã Đông Thạnh, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 19: ống nước làm bằng nhựa cứng và các phụ kiện bao gồm: (cút, cút chữ T, ống 

nối, chếch) làm bằng nhựa cứng. 
 
 

(210) 4-2012-26097 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 1.15.15; A5.3.15; 2.9.14; A2.9.15; 
A5.1.10 

(591) Đen trắng, xanh lá cây, xanh dương 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã sản xuất kinh 
doanh tổng hợp Tĩnh Dung  
(VN) 
Thôn 6, Đại Phác, huyện Văn Yên, tỉnh 
Yên Bái 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm dùng để tắm; mặt nạ làm đẹp; kem làm trắng da; mỹ phẩm; kem mỹ 

phẩm; mỹ phẩm làm người thon lại.  
 

Nhóm 05: Chế phẩm chữa bệnh trĩ; dược phẩm; thuốc sắc dùng cho ngành dược; thuốc bổ 
thần kinh; thuốc xoa bóp; trà thảo mộc dùng trong ngành y. 

 
Nhóm 33: Rượu gạo; rượu táo; rượu vodka.  
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(210) 4-2012-26098 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Xanh dương, xanh nước biển, xanh rêu, 

hồng, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Hamido  (VN) 
Số 612 Âu Cơ, phường 10, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; kem.  

 
 

(210) 4-2012-26099 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) Công ty cổ phần vật liệu xây 

dựng Secoin  (VN) 
Số 59 Hàng Chuối, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; tấm panen xây dựng không bằng kim 

loại; gỗ xây dựng; vách ngăn không bằng kim loại dùng cho mục đích xây dựng; ván gỗ 
dùng cho xây dựng; gỗ dán. 

 
Nhóm 20: Đồ nội thất dùng cho gia đình, văn phòng và trường học bao gồm: giường, tủ, 
bàn ghế, giá kệ, vách ngặn bằng gỗ của đồ đạc, ván cong bằng gỗ hoặc ván thành của 
thùng bằng gỗ.  

 
 

(210) 4-2012-26100 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) Công ty cổ phần vật liệu xây 

dựng Secoin  (VN) 
Số 59 Hàng Chuối, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Đồ trang trí bằng da thuộc cho đồ đạc trong nhà; tấm phủ đồ đạc bằng da 

thuộc; vật liệu giả da; da thuộc, thô hoặc bán thành phẩm; tấm da động vật (da chưa 
thuộc). 
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(210) 4-2012-26101 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2; 1.15.5 
(591) Đỏ, xanh lam, vàng cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dầu khí Petro  
(VN) 
Xóm Mới, thôn Đại Hạnh, xã Hoàn 
Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 06: Bình đựng bằng kim loại dùng cho khí nén hoặc không khí lỏng; bình đựng 

bằng kim loại dùng cho nhiên liệu lỏng.  
 
 

(210) 4-2012-26104 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 2.3.1; A26.11.12 
(591) Trắng, vàng, đồng, hồng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Thanh Quyên  (VN) 
167/7/40/22 Phú Định, phường 16, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; dầu gội đầu. 

 
 

(210) 4-2012-26105 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần K.O.S.C.O   (VN)
Thôn An Dương, xã An Đồng, huyện An 
Dương, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh.  

 
 

(210) 4-2012-26106 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần K.O.S.C.O  (VN)
Thôn An Dương, xã An Đồng, huyện An 
Dương, thành phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh.  
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(210) 4-2012-26107 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Làn Da Đẹp   (VN) 
69/4N Xuân Thới Đông I, xã Xuân Thới 
Đông, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-26108 (220) 20.11.2012 
 (441) 25.01.2013 

(531) 5.5.19; A5.5.21 
(591) Trắng, vàng, xanh lam, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Miho  
(VN) 
52-54 đường 52, khu phố 9, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

(210) 4-2012-26111 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Vũ Doo Saloon  
(VN) 
Số 1A, phố Hàng Bún, phường Nguyễn 
Trung Trực, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ cắt tóc; dịch vụ tạo kiểu cho tóc; dịch vụ chăm sóc da và chăm sóc tóc; 
dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ thẩm mỹ 
viện. 

 
 

(210) 4-2012-26112 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Vũ Doo Saloon  
(VN) 
Số 1A, phố Hàng Bún, phường Nguyễn 
Trung Trực, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ cắt tóc; dịch vụ tạo kiểu cho tóc; dịch vụ chăm sóc da và chăm sóc tóc; 
dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ thẩm mỹ 
viện. 
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(210) 4-2012-26113 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A1.1.10; 26.1.2; 25.3.1; A26.4.6 (540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Huỳnh Gia  (VN) 
384/9B, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhiên liệu, dầu xăng; dầu công nghiệp. 
 

Nhóm 35: Mua bán dầu nhiên liệu, dầu xăng, dầu công nghiệp. 
 
 

(210) 4-2012-26114 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần Tràng An  (VN)
Tổ 30, phố Phùng Chí Kiên, phường Nghĩa
Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo.  
 
 

(210) 4-2012-26115 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần Hoàng Gia 

Việt   (VN) 
333 đại lộ Bình Dương, khu phố Hòa Lân 
2, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)  Nhóm 11: Máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời; máy nước nóng lạnh sử dụng điện 
dùng để tắm; bóng đèn; chậu rửa chén bát (thiết bị vệ sinh); vòi nước (thiết bị vệ sinh). 

 
 

(210) 4-2012-26116 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A11.3.7 
(591) Trắng, đỏ, cam, xanh lá cây, xanh dương
(731) Công ty TNHH thực phẩm 

Hoàn Hảo   (VN) 
E7/211 quốc lộ 50, ấp 5, xã Phong Phú, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)  Nhóm 29: Chả giò (nem); há cảo; cá viên; bò viên; hoành thánh; cá đã qua chế biến, bảo quản.  
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(210) 4-2012-26117 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1 
(591) Trắng, đen, đỏ, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ sản xuất 
Thanh Tài   (VN) 
224/39/31, khu phố 6, đường số 8, 
phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 11: Nồi hơi (không phải bộ phận của máy móc). 
 
 

(210) 4-2012-26118 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty 4 Oranges Co.,LTD.  (VN)
Lô CO2-1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, sơn cách nhiệt); dầu bóng.  
 
 

(210) 4-2012-26119 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty 4 Oranges Co.,LTD.  (VN)
Lô CO2-1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, sơn cách nhiệt); dầu bóng.  
 
 

(210) 4-2012-26120 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty 4 Oranges Co.,LTD.  (VN)
Lô CO2-1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, sơn cách nhiệt); dầu bóng.  
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(210) 4-2012-26121 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty 4 Oranges Co.,LTD.  (VN)
Lô CO2-1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, sơn cách nhiệt); dầu bóng.  
 
 

(210) 4-2012-26122 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty 4 Oranges Co.,LTD  (VN)
Lô CO2-1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, sơn cách nhiệt); dầu bóng.  
 
 

(210) 4-2012-26123 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty 4 ORANGES CO.,LTD.  (VN)
Lô CO2-1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, sơn cách nhiệt); dầu bóng. 
 
 

(210) 4-2012-26125 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH Aeon Việt Nam  
(VN) 
Tầng 10, số 9, đường Đoàn Văn Bơ, 
phường 12, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ; bánh quy; bánh ngọt; bánh nướng nhồi thịt và khoai tây; bánh kếp; 
bánh kẹo.  

 

Nhóm 35: Mua bán bánh kẹo, bánh ngọt, bánh mỳ, xúc xích, rau mùi, bánh nướng nhồi 
thịt và khoai tây, bánh kếp, bánh quy, bánh tạc, bánh pa tê, bánh kẹp thịt, bánh nướng, 
bánh hấp, mứt, nguyên liệu làm bánh, bánh bao, bánh trứng.  
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Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 
 

(210) 4-2012-26126 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) PACIFIC IMPEX PTE LTD   (SG) 
89 Short Street, #B1-11 Golden Wall 
Centre, Singapore 188216  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dùng cho người. 

 
 

(210) 4-2012-26127 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A26.11.12 
(591) Nâu vàng nhạt, xám, xám đậm 
(731) Công ty TNHH Hương Hải Hạ 

Long   (VN) 
Tổ 2, khu 2, Vườn Đào, phường Bãi 
Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 
Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế TRUSTLAW 

(TRUSTLAW CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; đặt chỗ cho các chuyến đi; sắp xếp các chuyến du 

lịch; tham quan [du lịch]; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch.  
 

Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; nhà hàng ăn uống; nhà nghỉ du 
lịch; dịch vụ khách sạn; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  

 
 

(210) 4-2012-26130 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) CIMB GROUP SDN BHD  (MY) 
5th Floor, Bangunan CIMB, Jalan 
Semantan, Damansara Heights, 50490 
Kuala Lumpur, Malaysia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ giao dịch tài chính; dịch vụ giao dịch tiền tệ; dịch vụ 

bất động sản, dịch vụ tài chính cho vay có thế chấp bằng bất động sản, dịch vụ ngân hàng 
(bao gồm ngân hàng tại nhà), dịch vụ môi giới chứng khoán, dịch vụ tài chính được cung 
cấp thông qua internet, dịch vụ phát hành trái phiếu có giá trị liên quan đến tiền thưởng và 
các chương trình khách hàng thân thiết, dịch vụ cung cấp thông tin tài chính. 
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(210) 4-2012-26132 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
mỹ phẩm Lợi Phương   (VN) 
Số 24 Trần Phú, phường 1, thành phố 
Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

  
(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-26133 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Gia Nguyễn   (VN) 
Số 08 ngõ 108 đường Xuân Đỉnh, xã 
Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-26134 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Gia Nguyễn  (VN) 
Số 08 ngõ 108 đường Xuân Đỉnh, xã 
Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 
 

(210) 4-2012-26140 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) PHIL-INTERNATIONAL CO.,LTD.  
(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
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(210) 4-2012-26141 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) PHIL-INTERNATIONAL CO.,LTD.  (KR)
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 
 

(210) 4-2012-26142 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Me Di Sun   (VN) 
Số 521, ấp An Lợi, xã Hòa Lợi, huyện 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 
 

(210) 4-2012-26143 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Me Di Sun   (VN) 
Số 521, ấp An Lợi, xã Hòa Lợi, huyện 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 
 

(210) 4-2012-26144 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.2 
(591) Xanh nước biển, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần tôn mạ màu 

FUJITON  (VN) 
Đường TS19/TS21, khu công nghiệp 
Tiên Sơn, phường Đồng Nguyên, thị xã 
Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 06: Thép định hình để làm khung, cấu kiện nhà thép tiền chế, tấm lợp bằng kim 
loại, tấm lợp kim loại (vật liệu xây dựng bằng kim loại có tính năng cách nhiệt), tấm lợp 
kim loại (vật liệu xây dựng bằng kim loại có tính năng cách nhiệt). 
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(210) 4-2012-26145 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.2 
(591) Xanh nước biển, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần tôn mạ màu 

FUJITON   (VN) 
Đường TS19/TS21, khu công nghiệp 
Tiên Sơn, phường Đồng Nguyên, thị xã 
Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 06: Thép định hình để làm khung, cấu kiện nhà thép tiền chế, tấm lợp bằng kim 

loại, tấm lợp kim loại (vật liệu xây dựng bằng kim loại có tính năng cách nhiệt), tấm lợp 
kim loại (vật liệu xây dựng bằng kim loại có tính năng cách nhiệt). 

 
 

(210) 4-2012-26146 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.2 
(591) Xanh nước biển, trắng 
(731) Công ty cổ phần tôn mạ màu 

FUJITON   (VN) 
Đường TS19/TS21, khu công nghiệp 
Tiên Sơn, phường Đồng Nguyên, thị xã 
Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 06: Thép định hình để làm khung, cấu kiện nhà thép tiền chế, tấm lợp bằng kim 

loại, tấm lợp kim loại (vật liệu xây dựng bằng kim loại có tính năng cách nhiệt), tấm lợp 
kim loại (vật liệu xây dựng bằng kim loại có tính năng cách nhiệt). 

 
 

(210) 4-2012-26147 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(591) đen, đỏ 
(731) Công ty cổ phần quốc tế MBA  

(VN) 
204/16 quốc lộ 13, phường 26, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị phòng thí nghiệm; phần mềm máy tính; thiết bị giáo dục (giảng dạy) 

trong trường học, lớp học, phòng dạy ngoại ngữ; thiết bị thi trắc nghiệm; các thiết bị ghi 
truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; thiết bị xử lý các dữ kiện và máy vi tính; thiết bị 
an ninh kiểm soát; thiết bị hội họp trực tuyến.  
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Nhóm 28: Đồ chơi; trò chơi bao gồm: trò chơi mô hình, trò chơi đu quay, trò chơi nhà 
banh (bóng); thiết bị trò chơi; trò chơi đông người.  

 
Nhóm 35: Mua bán: thiết bị điện - điện tử (máy vi tính và linh kiện máy vi tính, máy 
chiếu và phụ kiện máy chiếu, bảng điện tử, máy in quay dùng điện hoặc dùng tay, bút đạ 
quang điện tử); hàng kim khí điện máy (bộ đàm, điện thoại, kính che [miếng dán] màn 
hình, camera); thiết bị văn phòng (máy hủy giấy, máy chấm công, máy đóng sách); văn 
phòng phẩm; sách - báo - tạp chí; đồ chơi trẻ em; thiết bị và dụng cụ y tế. 

 
 

(210) 4-2012-26148 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 1.15.15; 26.4.2; 26.4.7; 26.4.9 
(591) Đỏ, đen, trắng, xám 
(731) DIAMOND QUEST LIMITED 

(BRITISH VIRGIN ISLAND 
COMPANY)  (HK) 
Room A, 7/F, China Overseas Building, 
No. 139, Hennessy Road, Wanchai, 
Hong Kong 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 
 

(210) 4-2012-26149 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.3.2; 6.1.2; A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ đá cảnh Trần Sơn Hải  
(VN) 
33/8/29 Phạm Văn Chiêu, phường 12, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán đá cảnh và vật liệu trang trí bằng đá (sỏi, đá tự nhiên, và nhân tạo).  
 
 

(210) 4-2012-26154 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 1.15.15; 1.15.14; 5.3.16; 25.1.6 
(591) Trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH La Mal   (VN) 
297 La Thành, phường ¤ Chợ Dừa, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống); nước ga; đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả 
và nước ép hoa quả. 
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(210) 4-2012-26156 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) SYNERGY PHARMA COMPANY 
LIMITED  (HK) 
Unit S, 1/F, Mau Lam Commercial 
Building, 16-18 Mau Lam Street, Jordan, 
Kowloon, Hong Kong  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-26157 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) SYNERGY PHARMA COMPANY 
LIMITED  (HK) 
Unit S, 1/F, Mau Lam Commercial 
Building, 16-18 Mau Lam Street, Jordan, 
Kowloon, Hong Kong  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-26159 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và công nghiệp Thiên Thành 
An  (VN) 
Số 45, ngách 169, ngõ 179, Vĩnh Hưng, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 09: Dây cáp điện. 
 
 

(210) 4-2012-26160 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A1.5.3 
(591) Xanh lam, trắng 
(731) Công ty TNHH cơ khí thương 

mại Việt Hoàng  (VN) 
26 phố Lê Văn Hưu, phường Ngô Thì 
Nhậm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 06: Bu lông; đai ốc; tắc kê đạn; long đen; bản mã bằng kim loại; thanh ren; thanh 
giằng; đai treo (bằng kim loại); tấm mạ kẽm (tất cả bằng kim loại và không phải là bộ 
phận máy móc). 

 
 

(210) 4-2012-26161 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.1; 26.13.25 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH Phú Thịnh   (VN) 

Xóm Dộc, xã Tây Mỗ, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 06: Thanh kim loại; miếng kim loại; tấm kim loại. 
 
 

(210) 4-2012-26162 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(591) Xanh nước biển 
(731) SHARP KABUSHIKI KAISHA ALSO 

TRADING AS SHARP 
CORPORATION  (JP) 
22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka 
545-8522, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại thông minh, điện thoại di động. 
 
 

(210) 4-2012-26163 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) STARBUCKS CORPORATION (D/B/A 
STARBUCKS COFFEE COMPANY) (US)
2401 Utah Avenue South, Seattle, 
Washington 98134, United States of 
America 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 

Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 30: Đồ uống cà phê, cacao và cà phê espresso (được pha chế bằng cách dùng nước 
nóng nén dưới áp suất cao đi qua bột cà phê được xay rất nhuyễn), và đồ uống được chế 
trên cơ sở cà phê, cacao và/hoặc cà phê espresso; hương liệu (không phải tinh dầu) dạng 
lỏng để cho thêm vào đồ uống; cà phê pha sẵn; chè (trà) và chè (trà) thảo mộc; đồ uống 
trên cơ sở chè (trà) và chè (trà) thảo mộc; đồ uống và chế phẩm cô đặc trên cơ sở chè (trà) 
và chè (trà) thảo mộc có hương vị trái cây; chè (trà) pha sẵn; chè (trà) thảo mộc và/hoặc 
hương vị trái cây. 
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Nhóm 32: Nước trái cây và nước ngọt có chứa nước ép trái cây [đồ uống không cồn]; 
nước ép trái cây, đồ uống có ga được chế biến trên cơ sở trái cây và nước ép từ trái cây 
hay rau củ [không có cồn] và đồ uống xô-đa [không có cồn]; hỗn hợp dạng lỏng và bột 
(chế phẩm) dùng để pha chế đồ uống; si rô tạo hương vị dùng để pha chế đồ uống trên cơ 
sở chè (trà) và chè (trà) thảo mộc. 

 
 

(210) 4-2012-26164 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) KABUSHIKI KAISHA HITACHI 
SEISAKUSHO (D/B/A HITACHI, LTD.)  
(JP) 
6-6, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo 100-8280, Japan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy công cụ; động cơ và đầu máy (trừ loại dùng cho các phương tiện giao 

thông trên bộ); cơ cấu ghép nối và truyền động (không dùng cho xe cộ mặt đất); công cụ 
nông nghiệp trừ dụng cụ thao tác thủ công; lò ấp trứng; máy bán hàng tự động; máy nâng 
(thang máy); cơ cấu điều khiển của thang máy (bộ phận của thang máy); thang cuốn.  

 
 

(210) 4-2012-26166 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) BLISSFUL CENTANY 
INTERNATIONAL LIMITED  (MU) 
3rd Floor Raffles Tower, Cybercity, 
Ebene, Mauritius 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thạch cho thực phẩm; thạch đã nấu chín; nước quả nấu đông/thạch hoa quả; 

mứt ướt; quả hạch đã chế biến; bơ lạc; lạc đã chế biến; lạc đã sấy khô; lạc rang; lạc đã 
được làm giòn; lạc hầm nhừ; sữa và các sản phẩm sữa; đồ uống làm từ sữa (sữa là chủ 
yếu); sữa uống liền; sữa tinh khiết; sữa chua; sữa đậu nành, sữa đóng hộp; bơ thực vật; 
pho mát; bơ; dầu ngô; thú săn, không còn sống; gia cầm, không còn sống; cá xác-đin; xúc 
xích; hải sản (đã chế biến, sấy khô và nấu chín); dầu và chất béo có thể ăn được. 

 
 

(210) 4-2012-26167 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) BLISSFUL CENTANY 
INTERNATIONAL LIMITED  (MU) 
3rd Floor Raffles Tower, Cybercity, 
Ebene, Mauritius  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 32: Đồ uống dạng thạch đóng hộp, làm từ trái cây (không có cồn); nước ép trái cây; 
đồ uống làm từ nước ép trái cây, không có cồn; đồ uống làm từ chiết xuất trái cây, không 
có cồn; đồ uống hỗn hợp, không có cồn; đồ uống đóng hộp làm từ chiết xuất trái cây 
(không có cồn); đồ uống làm từ chiết xuất trái cây có chứa thạch (không có cồn); đồ uống 
có lợi cho sức khỏe (không có cồn, không dùng cho mục đích y tế); đồ uống truyền thông 
có lợi cho sức khỏe (không có cồn, không dùng cho mục đích y tế); đồ uống truyền thống 
có lợi cho sứe khỏe trên cơ sở gia vị (không có cồn, không dùng cho mục đích y tế); đồ 
uống trên cơ sở mật ong (không có cồn, không dùng cho mục đích y tế); nước tăng lực 
(không có cồn, không dùng cho mục đích y tế); đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ 
thể (không có cồn, dùng cho mục dích y tế); nước khoáng; xi-rô dùng cho đồ uống; bia; 
bia các loại; nước chanh; nước sô-đa; nước uống có ga. 

 
 

(210) 4-2012-26168 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) KUSUM HEALTHCARE PVT.,LTD.  

(IN) 
D-158/A, Okhla, Industrial Area, Phase-
I, New Delhi- 110 020, India 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-26169 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) KUSUM HEALTHCARE PVT.,LTD.  
(IN) 
D-158/A, Okhla, Industrial Area, Phase-
I, New Delhi-110 020, India  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2012-26170 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) KUSUM HEALTHCARE PVT. LTD.  
(IN) 
D-158/A, Okhla, Industrial Area, Phase-
I, New Delhi-110 020, India  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 

 

 
1496 

(210) 4-2012-26171 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) KUSUM HEALTHCARE PVT.,LTD.  

(IN) 
D-158/A, Okhla, Industrial Area, Phase-
I, New Delhi-110 020, India  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2012-26172 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) KUSUM HEALTHCARE PVT.,LTD.  

(IN) 
D-158/A, Okhla, Industrial Area, Phase-
I, New Delhi-110 020, India  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2012-26173 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) KUSUM HEALTHCARE PVT.,LTD.  
(IN) 
D-158/A, Okhla, Industrial Area, Phase-
I, New Delhi-110 020, India  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2012-26174 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) KUSUM HEALTHCARE PVT.,LTD.  
(IN) 
D-158/A, Okhla, Industrial Area, Phase-
I, New Delhi-110 020, India  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2012-26175 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) KUSUM HEALTHCARE PVT.,LTD.  

(IN) 
D-158/A, Okhla, Industrial Area, Phase-
I, New Delhi-110 020, India  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2012-26176 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) KUSUM HEALTHCARE PVT. LTD.  

(IN) 
D-158/A, Okhla, Industrial Area, Phase-
I, New Delhi- 110 020, India 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 

 

(210) 4-2012-26177 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) KUSUM HEALTHCARE PVT. LTD.  
(IN) 
D-158/A, Okhla, Industrial Area, Phase-
I, New Delhi- 110 020, India 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-26178 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) KUSUM HEALTHCARE PVT.,LTD.  
(IN) 
D-158/A, Okhla, Industrial Area, Phase-
I, New Delhi- 110 020, India 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2012-26179 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) KUSUM HEALTHCARE PVT.,LTD.  
(IN) 
D-158/A, Okhla, Industrial Area, Phase-
I, New Delhi- 110 020, India 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-26180 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) KUSUM HEALTHCARE PVT.,LTD.  
(IN) 
D-158/A, Okhla, Industrial Area, Phase-
I, New Delhi- 110 020, India 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-26181 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) KUSUM HEALTHCARE PVT.,LTD.  
(IN) 
D-158/A, Okhla, Industrial Area, Phase-
I, New Delhi- 110 020, India 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sừ dụng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-26182 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 4.3.3 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, vàng, 

trắng 

(540) 

  

(731) Trần Thị Yên  (VN) 
Số 2, ngõ 91/20, đường Nguyễn Chí 
Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh. 
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(210) 4-2012-26183 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) Công ty TNHH US PHARMA USA  

(VN) 
Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 
Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 
An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
BELCOLAW (BELCOLAW IP 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-26184 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) Công ty TNHH US PHARMA USA  

(VN) 
Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 
Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre, xã Tân An 
Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
BELCOLAW (BELCOLAW IP 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-26185 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(591) Xanh dương đậm 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Năm 

Trực  (VN) 
Tổ 3, ấp Kiên Sơn, xã Kiên Bình, huyện 
Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
BELCOLAW (BELCOLAW IP 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Vôi bột; vôi lân; bột đá (tất cả đều là chất xử lý nước và môi trường trong nuôi 

trồng thủy sản). 
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(210) 4-2012-26186 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A1.5.3; 5.7.3; 5.13.4 
(591) Trắng, vàng, đỏ, xanh lá cây, xanh đen 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

khai thác sản xuất thương 
mại dịch vụ vận tải xuất nhập 
khẩu Khương Nam Việt  (VN) 
Tổ 4, ấp Núi Trầu, xã Hòa Điền, huyện 
Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
BELCOLAW (BELCOLAW IP 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Bột canxi cacbonát (bột CaCo3); vôi sống (CaO; khoáng chất đolomít 500 

[dolomit 500]); khoáng chất zeolite (zeolite) (tất cả đều là chất xử lý nước và môi trường 
trong nuôi trồng thủy sản). 

 
 

(210) 4-2012-26189 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1; 26.4.1; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Đại 

Hồng  (VN) 
G11/2 ấp 7, xã Lê Minh Xuân, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ tùng xe các loại. 
 
 

(210) 4-2012-26190 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất Trường Hưng  (VN) 
327 Đất Mới, phường Bình Trị Đông A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 20: Nệm mút xốp (nệm mousse); nệm cao su; nệm lò xo. 
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(210) 4-2012-26191 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Tiến Lộc  (VN) 
237 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp; phụ tùng xe đạp (thuộc nhóm này); xe máy; phụ tùng xe máy (thuộc 
nhóm này). 

 
 

(210) 4-2012-26192 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Tiến Lộc  (VN) 
237 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp; phụ tùng xe đạp (thuộc nhóm này); xe máy; phụ tùng xe máy (thuộc 
nhóm này). 

 
 

(210) 4-2012-26193 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.2; A25.3.3 
(591) Xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH Việt Thắng  (VN)

Số nhà 398, đường Xương Giang, 
phường Ngô Quyền, thị xã Bắc Giang, 
tỉnh Bắc Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt 
động vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt ốc bươu vàng.  

 
 

(210) 4-2012-26194 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.2; A25.3.3; 26.15.15; 26.4.1; A11.3.3
(591) Xanh lá cây, xanh dương, vàng 
(731) Công ty TNHH Việt Thắng  (VN)

Số nhà 398, đường Xương Giang, 
phường Ngô Quyền, thị xã Bắc Giang, 
tỉnh Bắc Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt 
động vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt ốc bươu vàng. 

 
 

(210) 4-2012-26195 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 1.3.1; 26.1.2; 5.3.7 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH Giầy Bình Minh  

(VN) 
243/27/4 Mã Lò, khu phố 8, phường 
Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Giầy; dép. 

 
 

(210) 4-2012-26196 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2; 26.4.2 
(591) Đen, trắng, xanh tím than, đỏ 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

khoa học công nghệ Vina  (VN)
778K/18 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Tạp chí; sách; báo chí; xuất bản phẩm dạng in; tem nhãn; tem nhãn chống hàng 

giả. 
 
 

(210) 4-2012-26197 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2; 26.4.2 
(591) Đen, trắng, xanh tím than, đỏ 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

khoa học công nghệ Vina  (VN)
778K/18 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; xúc tiến thương mại; dịch vụ đặt mua báo chí (cho người 

khác); dịch vụ mua bán tem chống giả các loại; dịch vụ mua bán sách, báo, tạp chí; dịch 
vụ quảng cáo qua internet, qua tin nhắn điện thoại di động, qua truyền hình, qua báo chí; 
dịch vụ quan hệ công chúng; dịch vụ tìm kiếm tài trợ quảng cáo; dịch vụ mua bán hàng 
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hóa qua internet, qua điện thoại, qua cửa hàng, siêu thị cụ thể là mua bán mỹ phẩm, quần 
áo, giày dép, mũ nón, trang sức, đồng hồ, dược phẩm, thực phẩm, hàng kim khí điện máy, 
hàng điện gia dụng, hàng thủ công mỹ nghệ; thiết bị điện, điện tử, điện lạnh, điện thoại, 
đồ đạc nội thất văn phòng - gia đình, văn phòng phẩm, máy tính, thiết bị tin học, đồ chơi 
trẻ em, máy móc thiết bị văn phòng, sách báo tạp chí, máy tập thể dục, thiết bị y tế, thiết 
bị vệ sinh, phân bón, thuốc thú y. 

 
 

(210) 4-2012-26198 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2; 26.4.2 
(591) Đen, trắng, xanh tím than, đỏ 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

khoa học công nghệ Vina  (VN)
778K/18 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in ấn; dịch vụ in ấn tem nhãn, tem chống hàng giả.  
 
 

(210) 4-2012-26199 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2; 26.4.2 
(591) Đen, trắng, xanh tím than, đỏ 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

khoa học công nghệ Vina  (VN)
778K/18 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Biên tập và xuất bản báo chí; báo điện tử trực tuyến. 
 
 

(210) 4-2012-26200 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 1.5.1; 5.7.6; 5.7.21 
(591) Vàng kem, vàng tươi, xanh lá cây, đỏ, 

nâu, trắng 
(731) Công ty TNHH Thái Thuận  (VN)

Số 758/26 tổ 65, khu 6, phường Hiệp 
Thành, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm đã qua chế biến như: hạt điều, hạt sen, hạt dẻ, mít sấy, dứa (thơm) 
sấy, chuối sấy. 
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(210) 4-2012-26201 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 5.5.16; A17.2.2 
(591) Hồng, trắng, vàng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và đầu tư Bách Việt  (VN) 
90 Thân Nhân Trung, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Tư vấn giáo dục; dịch vụ về giáo dục và đào tạo; hoạt động sáng tác nghệ thuật 

và giải trí; dịch vụ dịch thuật; hoạt động phiên dịch; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ (giải trí). 
 

Nhóm 45: Dịch vụ phục vụ tang lễ, cụ thể là các công việc: lo liệu lễ tang, dịch vụ hỏa 
táng, mai táng. 

 
 

(210) 4-2012-26202 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 26.4.9 
(591) Xanh lá cây, vàng đậm, vàng nhạt, đen 
(731) Công ty TNHH CJ IMC Việt Nam  

(VN) 
Phòng 4, tầng 12, tòa nhà Green Power, 
35 Tôn Đức Thắng, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 21: Bộ nồi nấu không dùng điện; nồi nấu không dùng điện; chảo để rán; đồ chứa 

đựng dùng cho nhà bếp; dụng cụ nhà bếp; phích đựng chất lỏng. 
 
 

(210) 4-2012-26203 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 
triển Miền Bắc  (VN) 
Km44+409, quốc lộ 38, thôn Đỗ 
Thượng, xã Quang Vinh, huyện Ân Thi, 
tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: máy bơm nước, động cơ điện (không dùng cho các phương 

tiện giao thông trên bộ), dải băng dính không dùng cho mục đích y tế, văn phòng hoặc gia 
dụng, ống mềm không bằng kim loại, vòng ngăn nước rò rỉ, chế phẩm bịt kín dùng cho 
mối nối, vật liệu để bít kín, băng và dải cách điện, cách nhiệt; dịch vụ xuất nhập khẩu: 
máy bơm nước, động cơ điện (không dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ), dải 
băng dính không dùng cho mục đích y tế, văn phòng hoặc gia dụng, ống mềm không bằng 
kim loại, vòng ngăn nước rò rỉ, chế phẩm bịt kín dùng cho mối nối, vật liệu để bít kín, 
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băng và dải cách điện, cách nhiệt; dịch vụ về giới thiệu hàng hóa; dịch vụ quảng cáo; dịch 
vụ tổ chức triển lãm phục vụ cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ nghiên 
cứu thị trường. 

 
 

(210) 4-2012-26204 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và xuất nhập 
khẩu ánh Sáng Bình Minh  (VN)
Số 51, khu phố Tỉnh Cầu, phường Đình 
Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 09: Dây điện. 
 

Nhóm 11: Đèn và thiết bị chiếu sáng (ngoài loại sử dụng cho các phương tiện giao thông). 
 
 

(210) 4-2012-26205 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 3.2.9; A3.2.24; A25.7.7; A25.7.21; 
A26.11.7 

(591) Xanh cốm, xanh dương, vàng, hồng, tím, 
đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giải pháp 
quảng cáo trực tuyến OL  
(VN) 
Số 32/282 Thụy Khuê, phường Thụy 
Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, giới thiệu sản phẩm đồ dệt may, đồ chơi trên cac phương 
tiện truyền thông; mua bán: đồ chơi, đồ dệt may, mỹ phẩm, đồ lưu niệm, đồ dùng học tập, 
thiết bị giáo dục. 

 
 

(210) 4-2012-26206 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 3.2.9; A3.2.24; A25.7.7 
(591) Xanh cốm, xanh dương, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giải pháp 
quảng cáo trực tuyến OL  
(VN) 
Số 32/282 Thụy Khuê, phường Thụy 
Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, giới thiệu sản phẩm đồ dệt may, đồ chơi trên các phương 
tiện truyền thông; mua bán: đồ chơi, đồ dệt may, mỹ phẩm, đồ lưu niệm, đồ dùng học tập, 
thiết bị giáo dục. 
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(210) 4-2012-26207 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A11.3.3; 1.3.1; A5.1.5; 2.1.25 
(591) Nâu, cam, xanh dương, trắng, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Cà phê Du lịch  
(VN) 
12AB Thanh Đa, phường 27, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Ca cao; cà phê; chè (trà); kem trái cây [đá lạnh]; nước đá thực phẩm; sữa chua 
đông lạnh (dạng kem lạnh). 

 

Nhóm 39: Dịch vụ hướng dẫn viên du lịch (người đi cùng hướng dẫn khách du lịch); cho 
thuê xe; tổ chức cuộc du lịch; sự đặt chỗ cho vận chuyển hành khách; vận chuyển hành 
khách. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; 
nhà nghỉ du lịch; nhà hàng ăn uống; đặt chỗ ở khách sạn; đặt chỗ (giữ chỗ) chỗ ở tạm thời. 

 
 

(210) 4-2012-26208 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A11.3.3; A5.1.5; 1.3.1; 2.1.25; A2.1.16; 
A2.3.16 

(591) Nâu đỏ, cam, xanh dương, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Cà phê Du lịch  
(VN) 
12AB Thanh Đa, phường 27, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 30: Ca cao; cà phê; chè (trà); kem trái cây [đá lạnh]; nước đá thực phẩm (ăn được); 
sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh).  

 

Nhóm 39: Dịch vụ hướng dẫn viên du lịch (người đi cùng hướng dẫn khách du lịch); cho 
thuê xe; tổ chức cuộc du lịch; sự đặt chỗ cho vận chuyển hành khách; vận chuyển hành 
khách.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; 
nhà nghỉ du lịch; nhà hàng ăn uống; đặt chỗ ở khách sạn; đặt chỗ (giữ chỗ) chỗ ở tạm thời. 

 
 

(210) 4-2012-26209 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Mỹ Quốc   (VN) 
Số 37 ngõ 91, Nguyễn Chí Thanh, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-26211 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.3.15; 5.7.1 
(591) Nâu, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Núi Lửa Việt  
(VN) 
Số 302 phố Bà Triệu, phường Lê Đại 
Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua các sản phẩm: cà phê, cao su, chè, nông sản, lâm sản, thực phẩm, đồ uống, 

nước hoa, mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh, đèn, bộ đèn điện, giường, tủ, bàn, ghế, thuốc lá, 
hàng gốm, sứ, thuỷ tinh; bán các sản phẩm: cà phê, cao su: chè, nông sản, lâm sản, thực 
phẩm, đồ uống, nước hoa, mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh, đèn, bộ đèn điện, giường, tủ, bàn, 
ghế, thuốc lá, hàng gốm, sứ, thuỷ tinh; nhập khẩu các sản phẩm cà phê, cao su, chè, nông 
sản, lâm sản, thực phẩm, đồ uống, nước hoa, mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh, đèn, bộ đèn 
điện, giường, tủ, bàn, ghế, thuốc lá, hàng gốm, sứ, thuỷ tinh; xuất khẩu các sản phẩm cà 
phê, cao su, chè, nông sản, lâm sản, thực phẩm, đồ uống, nước hoa, mỹ phẩm, chế phẩm 
vệ sinh, đèn, bộ đèn điện, giường, tủ, bàn, ghế, thuốc lá, hàng gốm, sứ, thuỷ tinh. 

 
 

(210) 4-2012-26212 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 1.15.15 (540) 

 

(731) Công ty TNHH Huhana Việt 
Nam  (VN) 
Số 147A, ngõ 33, đường Văn Cao, 
phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước, thiết bị lọc không khí, bếp ga, bình nóng lạnh dùng trong nhà 

tắm, sen vòi dùng trong nhà tắm, chậu rửa dùng trong nhà tắm.  
 
 

(210) 4-2012-26213 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Quốc 
San   (VN) 
69A1 Văn Thân, phường 8, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; kem (mỹ phẩm) bôi da; kem tắm trắng da; sữa rửa 

mặt; nước hoa; Kem (mỹ phẩm) ngừa nám-mụn. 
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(210) 4-2012-26214 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại Trang 
Nhung Vi Vi  (VN) 
14 đường 2, khu 301, phường Linh Tây, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; kem tắm trắng da; kem (mỹ phẩm) bôi da; mặt nạ; 
sữa rửa mặt; sữa tắm. 

 
 

(210) 4-2012-26215 (220) 21.11.2012 
 (441) 25.01.2013 

(531) 24.15.2; A26.11.8; A1.1.8 
(591) Đen, xanh, nâu, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kỹ thuật 
Tân Việt Motor Việt Nam   (VN)
Số 4A phố Tân Mai, phường Tân Mai, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 12: ¤ tô; mô tô; xe máy.  
 

Nhóm 35: Mua bán ô tô, xe máy, phụ tùng ô tô, mô tô, xe máy, sách, báo, tạp chí, văn 
phòng phẩm, máy vi tính, thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông.  

 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản.  
 
 

(210) 4-2012-26218 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh dương, xám, đen, cam, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Trúc 

Linh  (VN) 
Số 45, ngõ 442, phố Vĩnh Hưng, phường 
Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất dùng cho văn phòng và gia đình: tủ, bàn, ghế, kệ, xô pha (sofa), 
giường, quầy bar, giá sách. 

 

Nhóm 27: Giấy dán tường.  
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: tủ, bàn, ghế, kệ, xô pha (sofa), giường, 
quầy bar, giá sách, giấy dán tường; tiếp thị (marketing); giới thiệu sản phẩm; tổ chức hội 
chợ thương mại nhằm mục đích bán hàng hoặc quảng cáo. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 

 

 
1509 

(210) 4-2012-26220 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 7.1.13 
(591) Cam, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH De Heus   (VN) 

Lô G-2-CN, KCN Mỹ Phước 1, thị trấn Mỹ
Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Bao bì bằng giấy hoặc chất dẻo để đóng gói thức ăn chăn nuôi. 
 

Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, thủy sản.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy hải sản. 
 
 

(210) 4-2012-26223 (220) 21.11.2012 
 (441) 25.01.2013 

(531) 25.5.2 
(591) Xanh dương, nâu đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Viện Dinh dưỡng  (VN) 
48B Tăng Bạt Hổ, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Sản phẩm thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế: túi gel (cao lá vôi, lá 
ổi, lá sen). 

 
 

(210) 4-2012-26224 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(591) Xanh tím, đỏ, trắng (540) 

  

(731) Viện Dinh dưỡng   (VN) 
48B Tăng Bạt Hổ, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Sản phẩm thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế: viên nang mềm 
(bột/cao lá vối, lá ổi, lá sen đóng trong vỏ nang mềm hoặc cứng). 

 
 

(210) 4-2012-26226 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A26.11.12 
(591) Đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Trương Thị Kim 
Liên   (VN) 
911/1 Lạc Long Quân, phường 11, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng thiên nhiên đóng chai (đồ uống), nước uống đóng chai.  
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(210) 4-2012-26227 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH công thương 
Đồng Minh  (VN) 
551 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 12: Xe máy, xe đạp điện.  
 
 

(210) 4-2012-26228 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH công thương 
Đồng Minh  (VN) 
551 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 12: Xe máy, xe đạp điện.  
 
 

(210) 4-2012-26229 (220) 21.11.2012 
 (441) 25.01.2013 

(531) 5.5.19; A5.5.22; 26.1.1 (540) 

  

(731) Đỗ Thu Hà   (VN) 
Số 97 Triệu Việt Vương, phường Bùi Thị 
Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê, quán ăn tự phục vụ, dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện, nhà hàng ăn uống, nhà hàng ăn uống tự phục vụ.  

 
 

(210) 4-2012-26230 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, hồng, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Ngọc Trang  (VN) 
Thôn 4, xã Hoà Ninh, huyện Di Linh, 
tỉnh Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 25: áo len, quần. 
 
 

(210) 4-2012-26231 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Trần Thị Phương Ngọc   (VN) 
115 đường Yên Phụ, phường Yên Phụ, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Mũ; nón; đồ đội đầu; quần áo. 
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(210) 4-2012-26232 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Thanh Hoá.  (VN) 
Số 232 đường Trần Phú, phường Lam 
Sơn, thành phố Thanh Hóa  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư ROYAL (ROYAL 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Sản phẩm dược.  

 
 

(210) 4-2012-26233 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Thanh Hoá.  (VN) 
Số 232 đường Trần Phú, phường Lam 
Sơn, thành phố Thanh Hóa  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư ROYAL (ROYAL 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Sản phẩm dược.  

 
 

(210) 4-2012-26234 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 24.13.1; A24.17.6; A26.1.24; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Đồng Bằng 
Xanh (Green Delta Co., Ltd).  
(VN) 
1F5-5, lô R1-1 Sky Garden, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  

 
 

(210) 4-2012-26235 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 19.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Đồng Bằng 
Xanh (Green Delta Co., Ltd).  
(VN) 
1F5-5, lô R1-1 Sky Garden, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
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(210) 4-2012-26236 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(591) Đỏ, trắng, xanh, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV Bánh Kem 
Sinh Nhật  (VN) 
451/7 Hai Bà Trưng, phường 8, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mì, bánh ngọt các loại.  

 
 

(210) 4-2012-26237 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) MEYER ORGANICS PVT.,LTD   (IN) 

A-303, Road No. 32, Wagle Estate, 
Thane-400 604, India 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược dùng cho người.  

 
 

(210) 4-2012-26238 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) MEYER ORGANICS PVT.,LTD   (IN) 

A-303, Road No. 32, Wagle Estate, 
Thane-400 604, India 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược dùng cho người.  

 
 

(210) 4-2012-26239 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) PRIME PHARMACEUTICALS LTD.  
(IN) 
5, Sukh Shanti, 65 Nutan Laxmi Society, 
N.S. Road No. 8, Vile Parle (W), 
Mumbai - 400 049, India 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược dùng cho người.  
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(210) 4-2012-26242 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Austdoor  (VN) 
Số 35A, đường số 1, phố Trần Thái 
Tông, phường Dịch Vọng, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Cửa nhôm; cửa cuốn bằng kim loại; cửa sổ bằng kim loại; cửa đi bằng kim loại; 
các loại công bằng kim loại; vách ngăn bằng kim loại, mái hiên di động bằng kim loại; 
khung cửa bằng kim loại; phụ kiện bằng kim loại của tất cả các sản phẩm kể trên. 

 
 

(210) 4-2012-26243 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Austdoor  (VN) 
Số 35A, đường số 1, phố Trần Thái 
Tông, phường Dịch Vọng, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Cửa nhôm; cửa cuốn bằng kim loại; cửa sổ bằng kim loại; cửa đi bằng kim loại; 
các loại công bằng kim loại; vách ngăn bằng kim loại, mái hiên di động bằng kim loại; 
khung cửa bằng kim loại; phụ kiện bằng kim loại của tất cả các sản phẩm kể trên. 

 
 

(210) 4-2012-26244 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Austdoor  (VN) 
Số 35A, đường số 1, phố Trần Thái 
Tông, phường Dịch Vọng, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Cửa nhôm; cửa cuốn bằng kim loại; cửa sổ bằng kim loại; cửa đi bằng kim loại; 
các loại công bằng kim loại; vách ngăn bằng kim loại, mái hiên di động bằng kim loại; 
khung cửa bằng kim loại; phụ kiện bằng kim loại của tất cả các sản phẩm kể trên. 

 
 

(210) 4-2012-26245 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A26.11.12; A1.13.15; A25.7.21 
(591) Đen, xanh lá cây, trắng, xanh đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư công 
nghệ Asia Pacific   (VN) 
340/10 Phạm Văn Bạch, phường 15, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Chuông báo cháy; thiết bị báo động; quần áo bảo hộ phòng chống tai nạn, 
phòng chống bức xạ và phòng chống cháy; thiết bị điều khiển phân phối điện; máy bơm 
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cứu hỏa; miệng ống vòi rồng chữa cháy; thiết bị âm thanh báo động; chăn dập lửa; tàu 
thuyền cứu hỏa; thang thoát hiểm; thiết bị kiểm tra khí ga; thiết bị chống sét, găng tay 
phòng chống tia x dùng cho mục đích công nghiệp. 

 
 

(210) 4-2012-26246 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A26.11.8 
(591) Vàng, xanh tím, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển 
công nghệ Thành Công  (VN) 
74 HT 06, khu phố 3, phường Hiệp 
Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động hỏa hoạn; lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo 
động chống trộm; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; xây dựng nhà máy xí nghiệp; phục hồi 
lại máy móc bị hư hỏng một phần hoặc hoàn toàn; xây dựng. 

 
 

(210) 4-2012-26247 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Hồ Thiên Nga  (VN) 
Số 4, phố Bà Triệu, phường Tràng Tiền, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán tổ yến; mua bán nước yến.  
 
 

(210) 4-2012-26248 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Liên hiệp 
Thực phẩm và Nước giải khát 
Hà Nội   (VN) 
Tổ 30 phường Thịnh Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết.  
 
 

(210) 4-2012-26249 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Liên hiệp 
Thực phẩm và Nước giải khát 
Hà Nội    (VN) 
Tổ 30 phường Thịnh Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội    

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết.  
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(210) 4-2012-26250 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ y 
học Hồng Đức  (VN) 
Số 09 Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho ngành y; thực phẩm dinh dưỡng 

dùng cho mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2012-26251 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ y 
học Hồng Đức   (VN) 
Số 09 Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho ngành y; thực phẩm dinh dưỡng 

dùng cho mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2012-26252 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 24.13.1 
(591) Trắng, vàng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ y 
học Hồng Đức   (VN) 
Số 09 Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện, phòng khám sức khoẻ, dịch vụ y tế, dịch vụ phẫu thuật thẩm 

mỹ, dịch vụ chăm sóc sắc đẹp (spa). 
 
 

(210) 4-2012-26253 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ y 
học Hồng Đức   (VN) 
Số 09 Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho ngành y; thực phẩm dinh dưỡng 

dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2012-26254 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A1.1.10; A1.1.5; A26.11.12 
(591) Trắng, xanh, cam 

(540) 

  

(731) Trần Thanh Trung  (VN) 
360/17/46 Tân Hoà Đông, khu phố 5, 
phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước uống đóng chai. 
 
 

(210) 4-2012-26260 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 3.9.1; A3.9.24 
(591) Trắng, xanh tím, xanh da trời 
(731) Công ty TNHH thương mại 

xuất nhập khẩu MNFOOD  (VN) 
4A134 Thanh Niên, ấp 4, xã Phạm Văn 
Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn SPVN (SPVN 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại thủy hải sản tươi sống, thuỷ sản chế biến như: tôm, cá, chả 
làm từ cá, chả làm từ tôm, bột cá, mỡ cá. 

 
 

(210) 4-2012-26261 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) DAIICHI SANKYO COMPANY, 
LIMITED  (JP) 
3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, 
Tokyo 103-8426, Japan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược điều trị hội chứng phong thấp và/hoặc da khô. 
 
 

(210) 4-2012-26262 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.5.22; 5.5.19; A3.13.4; A3.13.24 
(591) Trắng, xanh dương, xanh lá cây, xanh 

rêu, vàng, tím, đen, đỏ 
(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 

mại Tân Qui  (VN) 
363 Trần Xuân Soạn, phường Tân Kiểng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón hữu cơ sinh học; phân bón lá.  
 
 

(210) 4-2012-26263 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ y 
học Hồng Đức  (VN) 
Số 09 Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho ngành y; thực phẩm dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2012-26264 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ y 
học Hồng Đức   (VN) 
Số 09 Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho ngành y; thực phẩm dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2012-26265 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Ngô Quốc Anh  (VN) 
Số 1/8 Hòa Long B, thị trấn Kinh Cùng, 
huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh bao nhỏ; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc. 
 
 

(210) 4-2012-26267 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 3.9.14; 1.15.21; A25.7.6; A25.7.7 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương, cam, xanh lá cây, 

đen 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Sitto Việt Nam  (VN) 
Số 4, đường 3A, khu công nghiệp Biên 
Hòa II, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón, phân bón vi sinh, phân hữu cơ trộn sẵn, chất kích thích tăng trưởng 
cây trồng, phụ gia phân bón. 
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(210) 4-2012-26269 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.7.25; 26.3.1; 26.1.2; 26.5.2 
(591) Đỏ, xanh dương, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH Max Succeed (VN)

Số 3, đường 15A, khu công nghiệp Biên 
Hòa 2, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đội đầu, đồ đi chân, khăn choàng, găng tay (trang phục), bít tất 
(ví). 

 
 

(210) 4-2012-26280 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hà Nội  (VN) 
170 đường La Thành, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 
 

(210) 4-2012-26281 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại và công nghệ Hà 
Minh  (VN) 
B5 lô 5 khu đô thị Định Công, phường 
Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 
 

(210) 4-2012-26282 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Liên 
Hợp  (VN) 
480C Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

BELCOLAW (BELCOLAW IP CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-26283 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1; 26.13.25; 5.7.21; 5.3.20 
(731) SWEET BEE FARM CO.,LTD.  (TH) 

7 Ramkhamhaeng Rd., Soi 118, 
Sapansoong, Sapansoong, Bangkok 
10240 THAILAND 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 29: Me tẩm đường; me sấy khô; mứt me (mứt ướt); me đã được chế biến. 

 
 

(210) 4-2012-26284 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A1.1.10 
(591) Vàng cam, đỏ, xanh rêu 
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại xuất nhập khẩu 
thêu Đông Thiên Nghi  (VN) 
ấp Thuận Bắc, xã Thuận Thành, huyện 
Cần Giuộc, tỉnh Long An  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH BABYLON (BABYLON 
COMPANY LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 25: Hàng may mặc: quần, áo. 
 

Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu hàng may mặc: quần, áo. 
 
 

(210) 4-2012-26285 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.3.1; 26.15.15 
(591) Vàng cam, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại xuất nhập khẩu 
thêu Đông Thiên Nghi  (VN) 
ấp Thuận Bắc, xã Thuận Thành, huyện 
Cần Giuộc, tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH BABYLON (BABYLON 
COMPANY LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 25: Hàng may mặc: quần, áo.  
 

Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu hàng may mặc: quần, áo. 
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(210) 4-2012-26286 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A26.11.12 
(591) Đỏ, nâu, vàng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phân bón 
Việt Mỹ  (VN) 
3/45/9 Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 

(210) 4-2012-26287 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A26.11.12 
(591) Đỏ, nâu, vàng, xanh dương 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần phân bón 
Việt Mỹ   (VN) 
3/45/9 Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 

(210) 4-2012-26288 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A26.11.12 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh dương 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần phân bón 
Việt Mỹ   (VN) 
3/45/9 Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 

(210) 4-2012-26289 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A26.11.12 
(591) Đỏ, da cam, vàng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phân bón 
Việt Mỹ   (VN) 
3/45/9 Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2012-26300 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH dịch vụ Anh 
Kiên   (VN) 
Số 16, ngách 113, phố Vĩnh Hồ, phường 
Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 

(511)  Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; cung cấp đồ ăn và đồ uống (do nhà 
hàng ăn uống thực hiện), dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời; nhà nghỉ du lịch, khu nghỉ dưỡng. 

 
 

(210) 4-2012-26301 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2; 5.7.3; 15.7.1 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Kim Khải  (VN) 
ấp Sở Tại, xã Thạnh Phú, huyện Cái 
Nước, tỉnh Cà Mau  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 16: Bao bì nhựa dùng để bao gói. 
 
 

(210) 4-2012-26302 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

 

(731) Nguyễn Thế Vinh    (VN) 
Số 41D, tổ 1, Giáp Nhất, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt lợn; rau đã được bảo quản; cá, gia cầm, thịt đã được bảo quản; thịt đóng hộp. 
 
 

(210) 4-2012-26305 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(591) Xanh dương, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH kỹ thuật Tân 

Sinh  (VN) 
504A Cách Mạng Tháng 8, phường 4, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy khâu; máy dệt, máy cắt vải; máy trải vải; máy là ép quần áo; máy là hơi 
nước, dùng cho vải, mang đi được; nồi hơi (bộ phận máy móc); máy tìm kim; máy kiểm 
tra vải; máy in và những phụ kiện của các máy này như: ổ máy, trục dùng cho máy, con 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 

 

 
1522 

suốt chỉ, động cơ (dùng cho máy móc, trừ loại dùng cho phương tiện giao thông trên bộ), 
bộ điều khiển dùng cho động cơ và máy móc (cơ cấu điều khiển dùng cho máy). 

 
 

(210) 4-2012-26306 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(591) Đỏ 
(731) Công ty TNHH kỹ thuật Tân 

Sinh    (VN) 
504A Cách Mạng Tháng 8, phường 4, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy khâu; máy dệt, máy cắt vải; máy trải vải; máy là ép quần áo; máy là hơi 
nước, dùng cho vải, mang đi được; nồi hơi (bộ phận máy móc); máy tìm kim; máy kiểm 
tra vải; máy in và những phụ kiện của các máy này như: ổ máy, trục dùng cho máy, con 
suốt chỉ, động cơ (dùng cho máy móc, trừ loại dùng cho phương tiện giao thông trên bộ), 
bộ điều khiển dùng cho động cơ và máy móc (cơ cấu điều khiển dùng cho máy). 

 
 

(210) 4-2012-26307 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(591) Xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH kỹ thuật Tân 

Sinh    (VN) 
504A Cách Mạng Tháng 8, phường 4, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy khâu; máy dệt, máy cắt vải; máy trải vải; máy là ép quần áo; máy là hơi 
nước, dùng cho vải, mang đi được; nồi hơi (bộ phận máy móc); máy tìm kim; máy kiểm 
tra vải; máy in và những phụ kiện của các máy này như: ổ máy, trục dùng cho máy, con 
suốt chỉ, động cơ (dùng cho máy móc, trừ loại dùng cho phương tiện giao thông trên bộ), 
bộ điều khiển dùng cho động cơ và máy móc (cơ cấu điều khiển dùng cho máy).  

 
 

(210) 4-2012-26308 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.3 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH kỹ thuật Tân 

Sinh   (VN) 
504A Cách Mạng Tháng 8, phường 4, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 
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(511)   Nhóm 07: Máy khâu; máy dệt, máy cắt vải; máy trải vải; máy là ép quần áo; máy là hơi 
nước, dùng cho vải, mang đi được; nồi hơi (bộ phận máy móc); máy tìm kim; máy kiểm 
tra vải; máy in và những phụ kiện của các máy này như: ổ máy, trục dùng cho máy, con 
suốt chỉ, động cơ (dùng cho máy móc, trừ loại dùng cho phương tiện giao thông trên bộ), 
bộ điều khiển dùng cho động cơ và máy móc (cơ cấu điều khiển dùng cho máy). 

 
 

(210) 4-2012-26310 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần LIKE.VN   (VN) 
Tầng 17, tòa nhà REE Tower, số 9 Đoàn 
Văn Bơ, phường 12, quận 4, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi điện tử.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến.  
 
 

(210) 4-2012-26311 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần LIKE.VN    (VN)
Tầng 17, tòa nhà REE Tower, số 9 Đoàn 
Văn Bơ, phường 12, quận 4, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi điện tử.   
 

Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến.  
 
 

(210) 4-2012-26312 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(300) 85638696 30.05.2012 US 

(531) 26.3.2 
(731) ASCENT SOLAR TECHNOLOGIES, 

INC.  (US) 
12300 Grant Street Thornton 
COLORADO 80241, United States of 
America 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 09: Bộ phận năng lượng có thể tái tạo chạy bằng năng lượng mặt trời, xách tay, cụ 

thể là, pin quang điện; hệ thống năng lượng có thể tái tạo chạy bằng năng lượng mặt trời, 
xách tay, bao gồm chủ yếu pin quang điện sử dụng trong các hệ thống phát, điều chỉnh và 
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lưu trữ điện độc lập; pin quang điện ghép vào bộ nạp điện cho các thiết bị điện tử xách 
tay, pin quang điện ghép vào nắp đậy; pin quang điện ghép vào hành lý, pin quang điện 
ghép vào ba lô; pin quang điện ghép vào hệ thống lọc khí hoặc nước; pin quang điện ghép 
vào hệ thống làm mát khí hoặc nước; pin quang điện ghép vào hệ thống làm sạch khí hoặc 
nước; pin quang điện ghép vào ô dù; pin quang điện ghép vào lều, mái che và bạt, pin 
quang điện ghép vào đồ chơi; pin quang điện ghép vào quần áo; pin quang điện ghép vào 
mũ. 

 
 

(210) 4-2012-26315 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.13.25; 26.1.1; 1.15.15; A5.11.5 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Nguyễn Văn Thành  (VN) 

87 thôn 2, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, 
tỉnh §¾k L¾k 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 14: Vòng đeo tay (đồ trang sức); dây chuyền (đồ trang sức làm từ hạt cà phê).  
 
 

(210) 4-2012-26316 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A26.11.12; 3.9.1; 3.11.7; 3.9.18; 1.15.23
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Ruby  (VN) 
268 Huỳnh Văn Bánh, phường 11, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 01: Chất xử lý nước dùng trong nuôi trông thủy sản. 
 

Nhóm 05: Thuốc thú y; thuốc dùng cho thủy sản. 
 
 

(210) 4-2012-26318 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) GLOBERIDE, INC.   (JP) 
3-14-16, Maesawa, Higashi Kurume 
203-8511, Tokyo, Japan  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 28: Đồ câu cá; ống cuộn dây câu dùng để câu cá; cần câu cá; hộp đựng cần câu cá, 
lưỡi câu; dây câu cá; pha câu có; mối nhân tạo để câu cá; mồi săn hoặc mồi câu cá (mồi 
giả); cún cần câu; chì cầu cá; túi đựng đồ câu cá; hộp đựng đồ câu cá. 
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(210) 4-2012-26327 (220) 22.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
chăn nuôi Hoàng Long  (VN) 
Tập thể vật tư Thuỷ Lợi, Km10, QL 1A, 
xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật.  
 

Nhóm 35: Buôn bán thức ăn cho động vật.  
 
 

(210) 4-2012-26328 (220) 22.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH Long Long Hà 
Nội  (VN) 
Số 81 Phúc Diễn, xã Xuân Phương, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ thi công các công trình xây dựng và san lấp mặt bằng; lắp đặt hệ thống 

điện tự động hóa; lắp đặt hệ thống máy và thiết bị kỹ thuật môi trường.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ kho bãi và lưu giữ hàng hóa; cho thuê phương tiện vận tải; vận tải hàng 
hóa; vận chuyển hành khách bằng ô tô.  

 
Nhóm 40: Gia công cơ khí.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (cung cấp chỗ ở tạm thời); dịch vụ nhà hàng phục vụ 
ăn uống và dịch vụ cung cấp đồ ăn thức uống phục vụ lưu động (được phục vụ bởi nhà 
hàng).  

 

(210) 4-2012-26329 (220) 22.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 15.1.13 
(591) Đỏ đun, vàng sậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị thương 
mại và dịch vụ Hoàng Vinh  
(VN) 
Tổ 54, phường Nghĩa Tân, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải: vận tải hành khách đường bộ khác; kinh doanh vận tải hàng hóa bằng 

xe ô tô.  
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(210) 4-2012-26330 (220) 22.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A26.4.24 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Chí Trung  
(VN) 
C2 đường số 18, phường Hiệp Bình 
Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 04: Mỡ để bôi trơn; chất bôi trơn (dầu nhờn); dầu để bôi trơn.  
 
 

(210) 4-2012-26331 (220) 22.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 2.9.1; 25.7.25; 7.3.2; 7.1.24 
(591) Đỏ, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thời trang 
quốc tế Phong Phú  (VN) 
Đường Tăng Nhơn Phú, phường Tăng 
Nhơn Phú B, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 20: Gối; nệm; đêm; mành che (đồ nội thất). 
 

Nhóm 24: Chăn bằng vải; khăn tắm bằng vải; tấm trải phủ giường bằng vải; khăn trải bàn 
bằng vải; khăn trải giường bằng vải. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; mua bán các loại sản phẩm gối, nệm, đệm, rèm, mành che, chăn, 
khăn tắm, tấm trải phủ giường, khăn trải bàn và trải giường. 

 
 

(210) 4-2012-26332 (220) 22.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1; 26.1.4 
(591) Đỏ, đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Bảo Trang  (VN) 
09 An Dương Vương, phường Trần Phú, 
thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; quán rượu (bar); nhà nghỉ 

(resort); khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái. 
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(210) 4-2012-26333 (220) 22.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.2 
(591) Vàng, xanh, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm & 

TBYT Tân Thái Dương  (VN) 
Số 9, thôn Đình Thôn, xã Mỹ Đình, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng trong ngành y; chất ăn kiêng dùng trong ngành y.  
 
 

(210) 4-2012-26334 (220) 22.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) FOREVER 21,INC.   (US) 
2001 S. Alameda Street, Los Angeles 
California 90058, U.S.A.  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 25: áo sơ mi; quần lót; quần gin; áo vét; quần soóc; áo váy; váy; quần ống bó; áo 
gilê; áo len dài tay; giày; bít tất ngắn cổ; dép; mũ; găng tay (trang phục); thắt lưng (trang 
phục); quần áo lót mặc bên trong; quần áo lót cho phụ nữ; khăn quàng cổ; cà vạt; quần áo 
ngủ; yếm. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ và cửa hàng trực tuyến bán quần áo, giày, bít tất ngắn 
cổ, dép, mũ, găng tay, thắt lưng, quần án lót mặc bên trong, quần áo lót cho phụ nữ, khăn 
quàng cổ, cà vạt, quần áo ngủ, yếm, đồ trang sức, đồng hồ, túi xách tay, túi cầm tay cho 
phụ nữ, ví tiền, mỹ phẩm, kính râm.  

 
 

(210) 4-2012-26335 (220) 22.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.13.25; A26.11.12; 1.15.23 
(591) Đen, trắng, cam 

(540) 

  

(731) Trần Khải Cường  (VN) 
219/168B Mai Xuân Thưởng, phường 6, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê sữa; cà phê; đồ uống cà phê có sữa.  
 
 

(210) 4-2012-26337 (220) 22.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.5.22; 5.5.19; 26.13.1 
(591) Xanh cốm nhạt, đỏ, đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH giáo dục & đào 
tạo An Châu  (VN) 
Số 4, ngõ 34/4 Nguyên Hồng, Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; trường mẫu giáo.  
 
 

(210) 4-2012-26338 (220) 22.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.3.14 
(591) Xanh đậm, xanh lá cây, vàng 
(731) ENGELHARD ARZNEIMITTEL 

GMBH & CO. KG  (DE) 
Herzbergstrasse 3, 61138 
Niederdorfelden, Germany  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2012-26339 (220) 22.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.3.14 
(591) Vàng, đỏ, trắng, xanh lá cây, xanh đậm 
(731) ENGELHARD ARZNEIMITTEL 

GMBH & CO. KG   (DE) 
Herzbergstrasse 3, 61138 
Niederdorfelden, Germany  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2012-26340 (220) 22.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.3.14 
(591) Trắng, xanh lá cây đậm, đỏ, vàng, xanh 

lá cây nhạt, xanh dương 
(731) ENGELHARD ARZNEIMITTEL 

GMBH & CO. KG    (DE) 
Herzbergstrasse 3, 61138 
Niederdorfelden, Germany  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2012-26341 (220) 22.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.2; 25.7.17 
(591) Trắng, xanh dương, đỏ, vàng nhạt, xanh 

lá cây 
(731) ENGELHARD ARZNEIMITTEL 

GMBH & CO. KG  (DE) 
Herzbergstrasse 3, 61138 
Niederdorfelden, Germany  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2012-26342 (220) 22.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.3.14 
(591) Vàng, đỏ, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 

nhạt, xanh dương 
(731) ENGELHARD ARZNEIMITTEL 

GMBH & CO. KG  (DE) 
Herzbergstrasse 3, 61138 
Niederdorfelden, Germany  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2012-26344 (220) 22.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thiết bị điện Tân 
Trường Hải   (VN) 
27/6/2 đường Bình Trị Đông, khu phố 1, 
phường Bình Trị Đông A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Quạt điện.  
 

Nhóm 35: Mua bán quạt điện, đèn thắp sáng, phíc cắm, ổ cắm, máy phát điện, dây điện.  
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(210) 4-2012-26345 (220) 22.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh dương, xanh dương sẫm, đỏ nhạt

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thép Vinh Hạnh  
(VN) 
79/57 Phan Anh, phường Bình Trị Đông, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 06: Thép góc; ống thép; tấm thép; đai thép; thép dạng thô hoặc bán thành phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-26346 (220) 22.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A26.11.8; A25.7.21 
(591) Đen, nâu, xanh lá cây sẫm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thép đặc biệt 
Châu Lê  (VN) 
298/12 Tân Hòa Đông, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 06: Thép góc; ống thép; tấm thép; đai thép; thép dạng thô hoặc bán thành phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-26347 (220) 22.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.5.21; A5.5.20 
(731) KOW HON CHING  (MY) 

No. 463, Jalan PJU 1/8, Kampung 
Chempaka, 47301 Petaling Jaya, 
Selangor, Malaysia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 11: Vòi nước máy dùng cho nhà bếp hoặc nhà vệ sinh; vòi hoa sen; phụ kiện bồn 
tắm; chậu vệ sinh; vòi cho đường ống; thiết bị làm nóng nước; tất cả các sản phẩm thuộc 
nhóm 11. 

 
 

(210) 4-2012-26348 (220) 22.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.4.2; A26.4.6; 25.1.6 
(731) Phạm Thị Hương  (VN) 

Thôn Đông Bình, xã Hoà An, huyện Phú 
Hoà, tỉnh Phú Yên 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Loa, âm li. 
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(210) 4-2012-26349 (220) 22.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 1.15.15; A5.3.14; A5.7.23; A11.3.6 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây sẫm, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thực phẩm Anh Kim  (VN) 
18 Tân Thới Nhất, phường Tân Thới 
Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng, nước có ga và các loại đồ uống không có cồn, đồ uống hoa quả 
và nước ép hoa quả.  

 
 

(210) 4-2012-26350 (220) 22.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2; A1.1.10 
(591) Cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH may Thành An  
(VN) 
90/14/20A Trần Văn Ơn, phường Tân 
Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; mũ nón.  
 
 

(210) 4-2012-26351 (220) 22.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Khắc Đại Long  (VN) 
790 tỉnh lộ 15, ấp 12, xã Tân Thạnh 
Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sửa rửa mặt; dầu gội đầu; sữa tắm.  
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm; xuất nhập khẩu mỹ phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-26352 (220) 22.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 
Thiên   (VN) 
314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
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(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, dược chất, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, 
thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thiết bị và dụng cụ y tế; dịch vụ quảng cáo dược 
phẩm, dược chất, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, thực phẩm dinh dưỡng 
dùng trong y tế, thiết bị và dụng cụ y tế; dịch vụ giới thiệu về dược phẩm, dược chất, thực 
phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, dụng cụ 
và thiết bị y tế. 

 
 

(210) 4-2012-26353 (220) 22.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 
Thiên  (VN) 
314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, dược chất, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, 
thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thiết bị và dụng cụ y tế; dịch vụ quảng cáo dược 
phẩm, dược chất, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, thực phẩm dinh dưỡng 
dùng trong y tế, thiết bị và dụng cụ y tế; dịch vụ giới thiệu về dược phẩm, dược chất, thực 
phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, dụng cụ 
và thiết bị y tế. 

 
 

(210) 4-2012-26354 (220) 22.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại và dịch vụ vận 
tải Thanh Hải  (VN) 
Phòng 204, tòa nhà CT 4-5, khu đô thị 
Yên Hòa, đường Dương Đình Nghệ, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Đầu kỹ thuật số; đầu thu tín hiệu; đầu giải mã tín hiệu; loa phát thanh. 
 
 

(210) 4-2012-26355 (220) 22.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 24.15.21; 26.1.2 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại và dịch vụ vận 
tải Thanh Hải   (VN) 
Phòng 204, tòa nhà CT 4-5, khu đô thị 
Yên Hòa, đường Dương Đình Nghệ, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Đầu kỹ thuật số; đầu thu tín hiệu; đầu giải mã tín hiệu; loa phát thanh. 
 

Nhóm 35: Mua bán: đầu kỹ thuật số; đầu thu tín hiệu; đầu giải mã tín hiệu; loa phát thanh. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 

 

 
1533 

(210) 4-2012-26356 (220) 22.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(591) Đỏ (540) 

  

(731) Công ty TNHH HAMAKYU  (VN) 
¤ 33, lô 2, Đền Lừ 1, phường Hoàng 
Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Xích công nghiệp (là bộ phận cấu thành của máy (phụ tùng) dùng để chuyền tải 

hoặc làm băng tải xích trong dây chuyền vận chuyển trong nhà máy công nghiệp). 
 
 

(210) 4-2012-26357 (220) 22.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(591) Đỏ (540) 

  

(731) Công ty TNHH HAMAKYU   (VN) 
¤ 33, lô 2, Đền Lừ 1, phường Hoàng 
Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 07: Xích công nghiệp (là bộ phận cấu thành của máy (phụ tùng) dùng để chuyền tải 

hoặc làm băng tải xích trong dây chuyền vận chuyển trong nhà máy công nghiệp). 
 
 

(210) 4-2012-26358 (220) 22.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 2.3.1 (540) 

  

(731) Lương Thị Ngọc Hà  (VN) 
Số 599A, ấp Phú Hòa, xã Tân Phú Đông, 
thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp 

 
(511)   Nhóm 30: Hủ tíu 

 
 

(210) 4-2012-26360 (220) 22.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 26.1.6; A26.11.8 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, xanh dương 

sẫm, trắng, cam, đỏ, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần hội nghị sự 
kiện và du lịch Bến Thành  
(VN) 
26 Trần Quốc Thảo, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 39: Du lịch trong và ngoài nước; vận tải hàng hóa hành khách bằng đường bộ; cho 
thuê bến bãi.  

 
Nhóm 41: Tổ chức sự kiện về lĩnh vực văn hoá, giáo dục, thể thao, giải trí.  

 
 

(210) 4-2012-26361 (220) 22.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A2.1.16; 2.1.25 
(591) Cam, xanh ngọc 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH BRANDLINK 
VIETNAM  (VN) 
60C Quang Trung, tổ 4, khu phố 5, 
phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Cung ứng và quản lý nguồn lao động; cung ứng lao động tạm thời; môi giới 

việc làm.  
 
 

(210) 4-2012-26362 (220) 22.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 3.7.17; 20.7.1 
(591) Xanh dương, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH BRANDLINK 
VIETNAM  (VN) 
60C Quang Trung, tổ 4, khu phố 5, 
phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức sự kiện vì mục đích quảng cáo; dịch vụ quảng cáo và tư vấn quản lý 

quảng cáo.  
 
 

(210) 4-2012-26365 (220) 22.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A8.1.16; A5.5.22; 26.1.1 
(591) Trắng, đen, vàng, đỏ, tím, nâu, xanh lá 

cây, xanh lá mạ 
(731) Công ty TNHH thực phẩm ánh 

Hồng   (VN) 
Số 8, đường số 26, phường 10, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh flăng (bánh flan). 
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(210) 4-2012-26366 (220) 22.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH sản xuất thương 
mại cao su Liên Sơn   (VN) 
1/4 Nguyễn Thị Thử, ấp 3, xã Xuân Thới 
Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 12: Săm, lốp xe ô tô, xe gắn máy, xe đạp.  

 
 

(210) 4-2012-26369 (220) 22.11.2012 
 (441) 25.01.2013 

(531) A26.11.12; 26.1.1; 26.1.4 
(591) Đen, ghi, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
truyền thông số 1  (VN) 
40A Hàng Bài, phường Hàng Bài, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn tổ chức kinh doanh; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 

truyền thông; marketing; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; 
khảo sát kinh doanh; quảng cáo.  

 
 

(210) 4-2012-26371 (220) 22.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) PHIL-INTERNATIONAL CO.,LTD.  
(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-26372 (220) 22.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) ZYANYA GLOBAL PTE.,LTD.   (SG) 
Block 613, Hougang Avenue 8, #03-428, 
Singapore 53061 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-26373 (220) 22.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) ZYANYA GLOBAL PTE.,LTD.   (SG) 

Block 613, Hougang Avenue 8, #03-428, 
Singapore 53061 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-26374 (220) 22.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) ZYANYA GLOBAL PTE.,LTD.    (SG) 

Block 613, Hougang Avenue 8, #03-428, 
Singapore 53061 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-26375 (220) 22.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) ZYANYA GLOBAL PTE.,LTD.     (SG) 
Block 613, Hougang Avenue 8, #03-428, 
Singapore 53061 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-26376 (220) 22.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) ZYANYA GLOBAL PTE.,LTD.     (SG) 
Block 613, Hougang Avenue 8, #03-428, 
Singapore 53061 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-26377 (220) 22.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) ZYANYA GLOBAL PTE.,LTD.     (SG) 
Block 613, Hougang Avenue 8, #03-428, 
Singapore 53061 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-26378 (220) 22.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 2.9.14; A2.9.15; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Đỏ, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Nam Phương PRO  (VN) 
112 Nguyễn Văn Cừ, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc; bánh su kem; bánh bông lan; bánh ngọt; 
trà sữa (không trên cơ sở sữa). 

 
 

(210) 4-2012-26383 (220) 22.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Duy Tân   (VN) 
22 Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2012-26384 (220) 22.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2; 24.15.1; A24.15.13 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ và 

vận tải Bảo Châu  (VN) 
Số 16, dãy 16 B4, làng Việt Kiều Châu 
Âu, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 39: Vận tải; dịch vụ vận tải [thư tín hoặc hàng hóa]; môi giới vận tải; dịch vụ lái 
xe; cho thuê xe; cho thuê toa chở khách chạy trên đường ray; cho thuê chỗ để xe; kho 
hàng hóa (cất giữ hàng hóa); bãi đỗ xe; hoạt động cứu hộ [vận tải]. 
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(210) 4-2012-26385 (220) 22.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH khách sạn Hà 
Nội FORTUNA  (VN) 
Số 6B Láng Hạ, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH BIZLINK 
(BIZLINK LAWYERS & 
CONSULTANTS) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn.  
 
 

(210) 4-2012-26386 (220) 22.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Chế biến 
Kinh doanh Lương thực - Thực 
phẩm Hà Nội  (VN) 
67A đường Trương Định, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 32: Nước có ga; đồ uống không chứa cồn, nước ép trái cây; nước khoáng; nước sô 
đa, nước uống đóng chai. 

 
 

(210) 4-2012-26387 (220) 22.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Chế biến 
Kinh doanh Lương thực - Thực 
phẩm Hà Nội  (VN) 
67A đường Trương Định, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 32: Nước có ga; đồ uống không chứa cồn; nước ép trái cây; nước khoáng; nước sô 
đa; nước uống đóng chai. 

 
 

(210) 4-2012-26391 (220) 22.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) UNlTED LABORATORIES, INC.   (PH) 
66 United Street, Mandaluyong City, 
Metro Manila, Philippines 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; các chế phẩm dược, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y), 
thực phẩm bổ sung dinh dưỡng (dùng trong ngành y); chất ăn kiêng dùng trong ngành y, 
chế phẩm vệ sinh (dùng cho mục đích y tế). 
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(210) 4-2012-26392 (220) 22.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) UNITED LABORATORIES, INC.   (PH) 
66 United Street, Mandaluyong City, 
Metro Manila, Philippines  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; các chế phẩm dược; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y); 
thực phẩm bổ sung dinh dưỡng (dùng trong ngành y); chất ăn kiêng dùng trong ngành y; 
chế phẩm vệ sinh (dùng cho mục đích y tế). 

 
 

(210) 4-2012-26393 (220) 22.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A3.11.3; 19.11.4; A19.11.11; 26.1.2; 
A25.3.3 

(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây 
(731) UNITED LABORATORIES,INC.   (PH) 

66 United Street, Mandaluyong City, 
Metro Manila, Philippines 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, chất khử mùi dùng cho cá nhân; sữa tắm; xà phòng; thuốc 
đánh răng.  

 

Nhóm 05: Dược phẩm; các chế phẩm dược; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y ); 
thực phẩm bổ sung dinh dưỡng (dùng trong ngành y); chất ăn kiêng dùng trong ngành y, 
chế phẩm vệ sinh (dùng cho mục đích y tế).  

 

(210) 4-2012-26394 (220) 22.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A3.11.3; 19.11.4; A19.11.11; 26.1.2; 
A25.3.3 

(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh nước biển 
(731) UNITED LABORATORIES, INC.  

(PH) 
66 United Street, Mandaluyong City, 
Metro Manila, Philippines 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, chất khử mùi dùng cho cá nhân; sữa tắm; xà phòng; thuốc 
đánh răng.   

 

Nhóm 05: Dược phẩm; các chế phẩm dược; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y ); 
thực phẩm bổ sung dinh dưỡng (dùng trong ngành y); chất ăn kiêng dùng trong ngành y, 
chế phẩm vệ sinh (dùng cho mục đích y tế).  
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(210) 4-2012-26395 (220) 22.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A2.3.16; 2.3.9 
(591) Đỏ, đen, tram vàng trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
phát triển Thanh Hiền  (VN) 
150 Đặng Văn Ngữ, phường 14, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang, váy, đầm xám, veston, bộ áo dài.  
 
 

(210) 4-2012-26396 (220) 22.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A25.3.3 
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ Âu Phát (VN)
1016 Quang Trung, phường 8, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt. 
 

Nhóm 07: ổ bi tròn, bánh răng, trục máy, xích cam (bộ phận của máy); máy cán cắt; máy bơm. 
 

Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay như: mũi khoan, mũi doa, cờ lê, mỏ lết, bộ tra dầu mỡ, cờ lê 
móc, cờ lê nêm. 

 

Nhóm 35: Mua bán máy cầm tay, clê, mỏ lết, bộ tra dầu mỡ, thùng đựng các dụng cụ này.  
 
 

(210) 4-2012-26397 (220) 22.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
nước tinh khiết Cửu Long  (VN)
62 đường số 7, phường Tân Kiểng, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết, nước khoáng (dùng để uống).  
 
 

(210) 4-2012-26398 (220) 22.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.3.15; A5.1.16; A5.1.5 
(591) Xanh lá cây, nâu 
(731) Phạm Thị Hoài Giang  (VN) 

15/188 phường Quán Thánh, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT.,CORP.) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo. 
 
 

(210) 4-2012-26399 (220) 22.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 2.9.1; 1.15.23 
(591) Be, hồng 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ 

Thiện Đức  (VN) 
P202, CT4 A1 Bắc Linh Đàm, phường 
Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện, phòng khám, trung tâm chăm sóc sức khỏe.  
 
 

(210) 4-2012-26402 (220) 22.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 3.7.7; 26.1.2 
(591) Nâu, trắng, xanh nước biển, đỏ 
(731) Công ty TNHH Baconco  (VN) 

Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, huyện Tân 
Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 31: Hạt giống cây trồng; động vật sống; rau, hoa, quả tươi. 
 
 

(210) 4-2012-26404 (220) 22.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1; A26.1.24; A1.1.10 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần xúc tiến đầu 
tư và thương mại quốc tế 
Hermess  (VN) 
Số 9, ngõ 7, phố Giang Văn Minh, 
phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
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(210) 4-2012-26406 (220) 22.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh biển đậm, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Nam Anh   (VN) 
Số 306-312 ấp Bắc, phường 5, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán xe mô tô; mua bán xe máy.  

 
 

(210) 4-2012-26407 (220) 22.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A26.11.12; 26.4.4; 1.15.23 
(591) Đỏ, xanh dương đậm, trắng 
(731) Công ty TNHH mô tô Thiên Phú  

(VN) 
Số 482 khu phố 6, phường 9, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán xe mô tô, xe máy.  

 
 

(210) 4-2012-26410 (220) 22.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED  (GB)
111-113 Renfrew Road, Paisley, 
Renfrewshire PA3 4DY, United Kingdom

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu vang; rượu mạnh; rượu mùi.  

 
 

(210) 4-2012-26411 (220) 22.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED  (GB)
111-113 Renfrew Road, Paisley, 
Renfrewshire PA3 4DY, United Kingdom

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu vang; rượu mạnh; rượu mùi.  
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(210) 4-2012-26412 (220) 22.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED  (GB)
111-113 Renfrew Road, Paisley, 
Renfrewshire PA3 4DY, United Kingdom

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu vang; rượu mạnh; rượu mùi.  

 
 

(210) 4-2012-26413 (220) 22.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED  (GB)
111-113 Renfrew Road, Paisley, 
Renfrewshire PA3 4DY, United Kingdom

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu vang; rượu mạnh; rượu mùi.  

 
 

(210) 4-2012-26414 (220) 22.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A26.11.12 
(731) CHEVRON INTELLECTUAL 

PROPERTY LLC  (US) 
6001 Bollinger Canyon Road, San 
Ramon, California 94583, United States 
of America 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Chất phụ gia cho xăng dầu, chất phụ gia cho nhiên liệu động cơ.  
 

Nhóm 04: Nhiên liệu động cơ và chất bôi trơn.  
 
 

(210) 4-2012-26415 (220) 22.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 5.9.21; 5.9.15; A11.1.5; 3.7.17 
(591) Trắng, xanh, đỏ, đen, nâu 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Thái  (VN) 
21B Hậu Giang, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2012-26416 (220) 22.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) 1. PANKAJ SHAH   (IN) 
701 Nilgiri, Neelkanth vihar, Vidyavihar, 
Ghatkopar East, Mumbai-400077, India  
2. BHARAT SHAH   (IN) 
A-102, Gokul Accord, Thakur Complex, 
Kandivli East, Mumbai 400101, INDIA  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người.  
 
 

(210) 4-2012-26417 (220) 22.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A26.4.24 
(591) Đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Đào 
Văn Phương  (VN) 
4D Bùi Thị Xuân, phường 2, thành phố 
Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ chụp ảnh cưới, chụp ảnh nghệ thuật; dịch vụ quay phim; dịch vụ dạy 
nghề chụp ảnh và quay phim.  

 
 

(210) 4-2012-26418 (220) 22.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.3.1; 6.1.2; 2.7.10; 4.5.2 
(591) Đen, trắng, xanh cửu long, xanh da trời, 

da cam, đỏ 
(731) Công ty cổ phần đường Biên 

Hòa  (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường An 
Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Đường ăn. 
 
 

(210) 4-2012-26419 (220) 22.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 6.1.2; 26.3.1; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Đen, trắng, xanh cửu long, xanh lam, da 

cam, đỏ, xám 
(731) Công ty cổ phần đường Biên 

Hòa   (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường An 
Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Đường ăn. 
 
 

(210) 4-2012-26425 (220) 22.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 2.9.1; A14.5.2 
(591) Đen, trắng, hồng 
(731) PRESIDENT PHARMACEUTICAL 

CORPORATION  (TW) 
7F., No.8, Dongsing Rd., 105 Taipei, 
Taiwan 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước thơm dưỡng thể (không dùng cho mục đích y tế); bông tăm dùng cho 

mục đích mỹ phẩm; mặt nạ đắp mặt (mỹ phẩm); kem trang điểm; chế phẩm tẩy trang; 
nước thơm chống nắng; nước thơm làm trắng da; nước hoa dạng lỏng; xà phòng vệ sinh 
dạng bánh; xà phòng tắm dạng lỏng. 

 
 

(210) 4-2012-26426 (220) 22.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

GLOMED  (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-26427 (220) 22.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

GLOMED  (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-26428 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.1 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, đỏ, 

vàng cam, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Safely Video Dragon   (VN) 
968 đường 3/2, phường 15, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán thiết bị an ninh (thiết bị camera, thiết bị chống trộm); mua 

bán phần cứng máy tính, phần mềm máy tính, màn hình tinh thể lỏng, máy vi tính, thiết bị 
ngoại vi của máy tính.  

 
 

(210) 4-2012-26430 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH Hướng Dương (VN)
Nhà A3, lô A-15 Đông Quan, phường 
Quan Hoa,  quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-26431 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 25.1.25; A5.5.20; A5.5.21; A25.3.15 
(731) Công ty cổ phần du thuyền 

Năm Sao Tuần Châu  (VN) 
Phường Tuần Châu, thành phố Hạ Long, 
tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

  (740) Công ty luật hợp danh YKVN (YKVN) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn và nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2012-26433 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.2.7; 26.3.23 
(731) SIAM INTER LOCK TEK CO.,LTD  (TH)

Samutsakorn Industrial Estate 1/8, 1/10, 
1/138 Moo 2, Praram 2 Road, Tasai, 
Muang, Samutsakorn, Thailand. 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 
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(511)   Nhóm 06: Khóa bằng kim loại (trừ khóa điện); các vật dụng được làm thủ công bởi thợ 
khóa cụ thể: ổ khóa kim loại (trừ khóa điện), then ổ khóa bằng kim loại, ổ khóa kim loại 
hình trụ, chốt khóa cửa bằng kim loại, lẫy khóa bằng kim loại, chìa khóa bằng kim loại và 
vòng đeo chìa khóa bằng kim loại thường; các vật dụng bằng kim loại dùng cho thợ khóa 
cụ thể như: ổ khóa, then ổ khóa bằng, ổ khóa hình trụ, chốt khóa cửa, lẫy khóa, chìa khóa, 
vòng đeo chìa khóa và khóa truyền động; khóa bằng kim loại kết hợp (kết hợp khóa tay và 
khóa số); chốt cửa bằng kim loại dùng cho ổ khóa; ổ khóa bảo mật bằng kim loại; ổ khóa 
bảo mật hình trụ bằng kim loại; ổ khóa cửa kim loại; ổ khóa bằng kim loại dùng cho đồ 
đạc trong gia đình; ổ khóa bằng kim loại cho xe điện; ổ khóa bằng kim loại cho các nhà 
cao tầng; ổ khóa kim loại cho túi và túi xách tay; ổ khóa bằng kim loại cho xe cộ; ổ khóa 
bằng kim loại cùng bản lề; ổ khóa từ bằng kim loại; ổ khóa cơ bằng kim loại; ổ khóa cơ 
bằng kim loại kết hợp khóa tay và khóa số; ổ khóa cơ quay số bằng kim loại; ổ khóa an 
toàn bằng kim loại; khóa ngoài bằng kim loại; ổ khóa mở tự động dùng cho tang quấn dây 
bằng kim loại; ổ khóa có lò xo bằng kim loại; các bộ phận bằng kim loại dùng cho ổ khóa 
cụ thể như: then và lẫy; chìa khóa bằng kim loại và vòng đeo chìa khóa bằng kim loại. 

 
 

(210) 4-2012-26434 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.5.1; 26.1.1; 7.1.24; 26.15.15 
(591) Xanh lam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghiệp 
và xây dựng ENE Thành Nam  
(VN) 
Phòng 105, khu văn phòng trung tâm 
chiếu phim Quốc Gia, số 87 Láng Hạ, 
phường Thành Công, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng và xây dựng, máy 
móc và thiết bị điện, vật liệu điện, máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng, máy dệt 
và máy may, máy móc và thiết bị y tế, ô tô và xe có động cơ khác, phụ tùng và các bộ 
phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác, máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính, 
thiết bị và dụng cụ đo lường, vật liệu và thiết bị xây dụng, kim loại và quặng kim loại, vật 
liệu trang trí nội ngoại thất, đồ gỗ, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ gốm sứ, thủy tinh, cơ khí 
phục vụ ngành xây dựng và các sản phẩm cơ khí khác; cho thuê máy và thiết bị văn phòng 
(không cho thuê máy tính); tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại.  

 
 

(210) 4-2012-26435 (220) 23.11.2012 
 (441) 25.01.2013 

(531) 3.7.17; A5.5.22; A2.5.23; A2.5.24; 
A20.1.3 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết kế - sản 
xuất - dịch vụ - thương mại 
Bút Vàng   (VN) 
208 Mỹ Hào, đường Hà Huy Tập, phú 
Mỹ Hưng, phường Tân Phong, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm, đồ dùng học tập, giảng dạy gồm các sản phẩm sau: bút chì 
màu. 

 
 

(210) 4-2012-26437 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 24.9.1; 3.3.1; 1.5.1; 1.17.11; 25.1.6; 
A1.1.10 

(591) Vàng, đỏ, xanh, đen 

(540) 

  

(731) Cơ sở Phước Tài   (VN) 
Số 4/4 đường 3, khu phố 5, phường Hiệp 
Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm đã qua chế biến, cụ thể là: mắm làm từ cá, cà pháo muối chua ngọt, 
đu đủ tôm (đu đủ trộn lẫn với tôm để muối chua), tôm chua, cá cơm chua ngọt, rau củ 
muối chua.  

 
 

(210) 4-2012-26438 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.3.14; 1.15.15 
(591) Xanh nước biển, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Eco Green Việt 
Nam  (VN) 
57/17 Phạm Thái Bường, khu phố Nam 
Thiên 1, Phú Mỹ Hưng, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón, chế phẩm vi sinh (ngoài loại dùng cho ngành y và thú y). 
 
 

(210) 4-2012-26439 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A7.1.12; 7.1.6; 7.1.5 
(591) Đen, trắng, cam, đỏ 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Trần Hoàng 
Thanh Huyền   (VN) 
165 Trần Não, phường Bình An, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; quán ăn.  
 
 

(210) 4-2012-26440 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất may 
Gia Phát  (VN) 
198/33 đường số 8, phường Bình Hưng 
Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  
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(511)   Nhóm 25: Quần áo, mũ nón, giày dép.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, mũ nón, giày dép.  
 
 

(210) 4-2012-26441 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(591) Vàng, nâu (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
mật ong K.B   (VN) 
134 Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Mật ong nguyên chất, sữa ong chúa (không dùng cho mục đích dược phẩm), 

sáp ong, keo ong (dùng làm dược phẩm cho người), mứt ong trộn vừng, nước mật đường. 
 

Nhóm 35: Mua bán mật ong, phấn hoa, mứt ong trộn vừng, nghệ trộn mật ong, keo ong, 
mật ong sữa chúa. 

 
 

(210) 4-2012-26443 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 5.7.21; A1.1.10; 5.3.20; 26.1.1 
(731) Công ty TNHH cà phê Quê Tôi  

(VN) 
982A Nguyễn Trung Trực, phường An 
Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 
Giang  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, ca cao; trà (chè).  

 
 

(210) 4-2012-26444 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 2.5.2; 2.1.25; 2.5.5; 2.1.15 
(591) Đỏ, xanh dương, xanh dương đậm, xanh 

lá cây, vàng, trắng, đen 
(731) HALE'S TRADING (THAILAND) CO., 

LTD   (TH) 
40 Ramintra Road, Anusawaree, 
Bangkhen, Bangkok 10220, Thailand  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 32: Xi rô dùng cho đồ uống; nước uống có ga; nước ép trái cây.  
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(210) 4-2012-26445 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) MEIJI HOLDINGS CO.,LTD.   (JP) 
4-16, Kyobashi 2-Chome, Chuo-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 29: Sữa đậu nành [thay thế sữa]; bơ; kem [sản phẩm sữa]; pho mát; sữa chua; sữa 
chua uống; nước sữa; sản phẩm sữa; bơ thực vật; kem đánh dậy bọt; trà sữa (sữa là chủ 
yếu); sữa ca cao (sữa là chủ yếu); sữa bột (không dùng cho em bé); chất béo ăn được; hỗn 
hợp chứa chất béo để phết lên lát bánh mỳ; sữa khuấy. 

 
 

(210) 4-2012-26446 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) MEIJI HOLDINGS CO.,LTD.    (JP) 
4-16, Kyobashi 2-Chome, Chuo-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 29: Sữa đậu nành [thay thế sữa]; bơ; kem [sản phẩm sữa]; pho mát; sữa chua; sữa 
chua uống; nước sữa; sản phẩm sữa; bơ thực vật; kem đánh dậy bọt; trà sữa (sữa là chủ 
yếu); sữa ca cao (sữa là chủ yếu); sữa bột (không dùng cho em bé); chất béo ăn được; hỗn 
hợp chứa chất béo để phết lên lát bánh mỳ; sữa khuấy. 

 
 

(210) 4-2012-26449 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(591) Đỏ, trắng (540) 

 

(731) Công ty TNHH điện tử Việt 
Nhật   (VN) 
Xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh 
Hưng Yên  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị điện gia dụng: nồi cơm điện, bếp ga, ấm siêu tốc, quạt điện, nồi áp suất 
dùng điện (nồi hầm), bóng đèn điện các loại. 

 
 

(210) 4-2012-26451 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A26.11.7; A26.11.12; A25.7.21 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, vàng cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Hùng Hảo  (VN) 
Số nhà 27A, ngõ 05, đường Nguyễn Tất 
Thành, phường Khai Quang, thành phố 
Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải.  
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(210) 4-2012-26453 (220) 23.11.2012 
 (441) 25.01.2013 

(531) 25.1.6; 5.7.3; A3.7.24; 24.1.1; 20.7.1 
(731) Trường phổ thông trung học 

Phùng Hưng  (VN) 
Số 1, phố Xa La, phường Phúc La, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật và Tư vấn đầu tư 

INCIP (INCIP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo; giáo dục, giảng dạy; tổ chức các cuộc thi giáo dục và/hoặc 
giải trí; thông tin về lĩnh vực giáo dục; giáo dục thực hành.  

 
 

(210) 4-2012-26454 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
A.N.P.E.R Pháp   (VN) 
Số 352 Giải Phóng, phường Phương Liệt, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2012-26455 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm U.N.I 
Việt Nam   (VN) 
Phòng 1216, toà nhà CT4C-X2, Bắc Linh 
Đàm, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2012-26456 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 25.1.6; 25.1.25; A5.5.22 
(591) Hồng, cam, xanh lá, xanh chuối 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Nam Lợi  (VN) 
¤ 8 lô A4 KDC An Phú, huyện Thuận 
An, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 16: Khăn giấy.  
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(210) 4-2012-26457 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A26.11.12 
(591) Xanh, đỏ, xanh lá, trắng, xanh ngọc 

(540) 

  

(731) Nguyễn Viết Cường  (VN) 
Thôn 5, xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm 
Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; quần áo may sẵn; quần áo lót.  

 
 

(210) 4-2012-26458 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 6.1.2; 1.15.11; 24.9.1; 26.1.1; A1.1.10 
(591) Đen, trắng, vàng, vàng nhạt, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Rượu Hà Nội  
(VN) 
Số 28 ngách 481/69, đường Ngọc Lâm, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu. 

 
 

(210) 4-2012-26459 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A19.7.16; 5.13.4; 2.1.22; 25.1.6 (540) 

  

(731) Nguyễn Mạnh Tú  (VN) 
Thôn Thái Khương, xã Thái Dương, 
huyện Bình Giang, Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu gạo; đồ uống có cồn (trừ bia); rượu cồn (đồ uống); rượu vốtca. 

 
 

(210) 4-2012-26470 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Khởi Nguyên 
Công Nghệ ứng Dụng   (VN) 
549/83 Nguyễn Đình Chiểu, phường 2, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Muối để bảo quản thực phẩm. 
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(210) 4-2012-26471 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Khởi Nguyên 
Công Nghệ ứng Dụng    (VN) 
549/83 Nguyễn Đình Chiểu, phường 2, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Muối để bảo quản thực phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-26472 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A1.1.10; 3.7.17; 26.1.1 
(591) Xanh, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH KBK (Việt Nam) 
Bearing  (VN) 
Khu E, tổng kho Sacombank, đường số 
1, KCN Tân Kim, xã Tân Kim, huyện 
Cần Giuộc, tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp, xe điện, xe đạp điện. 
 

(210) 4-2012-26473 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A25.7.21 
(591) Xanh lá cây, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Một Cây Mới  (VN)
Tầng Trệt, tòa nhà DC Tower, 111 D Lý 
Chính Thắng, phường 7, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ thực phẩm chức năng; bán lẻ thức uống, sinh tố và càfe; tư 
vấn tổ chức và quản lý kinh doanh. 

 
 

(210) 4-2012-26476 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.3.14 
(591) Xanh 
(731) Nguyễn Thị Hồng  (VN) 

Số 124/13 đường Bùi Thị Xuân, phường 
Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2012-26477 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1 
(591) Trắng, đen, đỏ hồng 
(731) Nguyễn Thị Hồng  (VN) 

Số 124/13 đường Bùi Thị Xuân, phường 
Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-26478 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.5.21; A5.5.20 
(591) Xanh, vàng, đen 
(731) Hộ kinh doanh cá thể trà sữa 

H2T  (VN) 
Số 200 đường Võ Văn Ngân, khu phố 2, 
phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà sữa (trà là thành phần chủ yếu); bánh pizza.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống.  
 
 

(210) 4-2012-26479 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Huy Anh  (VN) 
Số 24 Trương Định, phường Trương 
Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 14: Đồng hồ, đồng hồ chạy điện, đồng hồ điện tử, đồng hồ mặt trời, đồng hồ báo 
thức, đồng hồ đeo tay.  

 
 

(210) 4-2012-26480 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A26.4.24 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần chế biến 
thực phẩm sạch 3F  (VN) 
Xóm Chùa, thôn Văn Trì, xã Minh Khai, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 29: Thịt, cá, gia cầm và thú săn (không còn sống); rau, quả được bảo quản, phơi 
khô hoặc nấu chín; trứng, sữa và các sản phẩm sữa.  

 
Nhóm 30: Cà phê, trà (chè), ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ, chất thay thế cà phê; bột 
và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mì, bánh, kẹo, kem ăn (kem lạnh). 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (dịch vụ do nhà hàng thực hiện). 

 
 

(210) 4-2012-26481 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ Tân Vũ Dũng   (VN) 
489A/34 Huỳnh Văn Bánh, phường 13, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón như: phân bón lá; phân bón hữu cơ vi sinh; phân bón vô cơ.  

 
 

(210) 4-2012-26482 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ Tân Vũ Dũng   (VN) 
489A/34 Huỳnh Văn Bánh, phường 13, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón như: phân bón lá; phân bón hữu cơ vi sinh; phân bón vô cơ.  

 
 

(210) 4-2012-26483 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
công nghệ và dược phẩm 
Zorro  (VN) 
Thôn Thụy ứng, xã Hòa Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-26484 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Nghi Thành   (VN) 
Số nhà 147, ngõ Xã Đàn 2, phường Nam 
Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-26485 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Nghi Thành   (VN) 
Số nhà 147, ngõ Xã Đàn 2, phường Nam 
Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-26486 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Nghi Thành   (VN) 
Số nhà 147, ngõ Xã Đàn 2, phường Nam 
Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-26487 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Việt Pháp   (VN) 
Số 36B, ngõ 111, phố Nguyễn Phong 
Sắc, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-26488 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Lưu Đình Thắng   (VN) 
Xóm 4, thôn Phú Đô, xã Mễ Trì, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa rửa mặt, sữa tắm, dung dịch vệ sinh 

cá nhân không chứa thuốc.  
 
 

(210) 4-2012-26489 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Lưu Đình Thắng   (VN) 
Xóm 4, thôn Phú Đô, xã Mễ Trì, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa rửa mặt, sữa tắm, dung dịch vệ sinh 

cá nhân không chứa thuốc.  
 
 

(210) 4-2012-26490 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 22.1.1; 5.7.21; A26.4.6; 2.7.14 
(591) Nâu, vàng sậm, cam, vàng, nâu đỏ, xanh 

lá cây, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH cà phê Nguyên 

Thông   (VN) 
316A/14 quốc lộ 1A, ấp 1, xã An Phú 
Tây, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); cà phê hòa tan.  
 
 

(210) 4-2012-26491 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 24.13.1; 26.1.1; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bệnh viện 
quốc tế Đồng Nai  (VN) 
Khu phố 2, phường Tân Mai, thành phố 
Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 
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(511)   Nhóm 35: Bán buôn ô tô; bán buôn phụ tùng xe ô tô; bán buôn máy móc thiết bị y tế; bán 
lẻ dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh; bán lẻ vật phẩm y tế. 

 

Nhóm 37: Xây dựng; lắp đặt hệ thống điện; lắp đặt hệ thống nước; phá dỡ các công trình 
xây dựng. 

 

Nhóm 44: Bệnh viện. 
 
 

(210) 4-2012-26492 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Bảo Gia Việt  (VN)
25/9N Cây Trâm, phường 12, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn phân bón.  
 
 

(210) 4-2012-26493 (220) 23.11.2012 
 (441) 25.01.2013 

(531) 1.5.1 
(591) Nâu, đỏ, xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hùng G7  (VN) 
Số 1 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 

(210) 4-2012-26494 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A26.11.8 
(591) Xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Treelink VN  (VN) 
180A Hoàng Hoa Thám, phường 12, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 16: Giấy; Nhãn, không bằng vải. 
 
 

(210) 4-2012-26495 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A26.11.12 
(591) Xanh lá, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV Nam úc 
Châu  (VN) 
25 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Phẫu thuật thẩm mỹ. 
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(210) 4-2012-26496 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A26.11.12; A26.11.7 
(591) Đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất thương 
mại Thiên Thịnh Phát  (VN) 
108/2B Tân Thới 2, xã Tân Hiệp, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Bao bì chai bằng các tông hoặc bằng giấy; bao bì bằng chất dẻo. 
 
 

(210) 4-2012-26497 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần nông dược 
Hai   (VN) 
28 Mạc Đĩnh Chi, phường ĐaKao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc trừ bệnh hại cây trồng; thuốc diệt động vật có hại; thuốc 
trừ cỏ; thuốc trừ nấm hại cây trồng; thuốc diệt ốc. 

 
 

(210) 4-2012-26498 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần nông dược 
Hai   (VN) 
28 Mạc Đĩnh Chi, phường ĐaKao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc trừ bệnh hại cây trồng; thuốc diệt động vật có hại; thuốc 
trừ cỏ; thuốc trừ nấm hại cây trồng; thuốc diệt ốc.   

 
 

(210) 4-2012-26499 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần nông dược 
Hai   (VN) 
28 Mạc Đĩnh Chi, phường ĐaKao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc trừ bệnh hại cây trồng; thuốc diệt động vật có hại; thuốc 
trừ cỏ; thuốc trừ nấm hại cây trồng; thuốc diệt ốc. 
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(210) 4-2012-26500 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần nông dược 
Hai   (VN) 
28 Mạc Đĩnh Chi, phường ĐaKao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc trừ bệnh hại cây trồng; thuốc diệt động vật có hại; thuốc 
trừ cỏ; thuốc trừ nấm hại cây trồng; thuốc diệt ốc. 

 
 

(210) 4-2012-26501 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần nông dược 
Hai    (VN) 
28 Mạc Đĩnh Chi, phường ĐaKao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc trừ bệnh hại cây trồng; thuốc diệt động vật có hại; thuốc 
trừ cỏ; thuốc trừ nấm hại cây trồng; thuốc diệt ốc. 

 
 

(210) 4-2012-26502 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần nông dược 
Hai    (VN) 
28 Mạc Đĩnh Chi, phường ĐaKao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc trừ bệnh hại cây trồng; thuốc diệt động vật có hại; thuốc 
trừ cỏ; thuốc trừ nấm hại cây trồng; thuốc diệt ốc. 

 
 

(210) 4-2012-26503 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần nông dược 
Hai    (VN) 
28 Mạc Đĩnh Chi, phường ĐaKao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc trừ bệnh hại cây trồng; thuốc diệt động vật có hại; thuốc 
trừ cỏ; thuốc trừ nấm hại cây trồng; thuốc diệt ốc. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 298 tập a (01.2013) 

 

 
1561 

(210) 4-2012-26504 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần nông dược 
Hai    (VN) 
28 Mạc Đĩnh Chi, phường ĐaKao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc trừ bệnh hại cây trồng; thuốc diệt động vật có hại; thuốc 
trừ cỏ; thuốc trừ nấm hại cây trồng; thuốc diệt ốc. 

 
 

(210) 4-2012-26505 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần nông dược 
Hai    (VN) 
28 Mạc Đĩnh Chi, phường ĐaKao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc trừ bệnh hại cây trồng; thuốc diệt động vật có hại; thuốc 
trừ cỏ; thuốc trừ nấm hại cây trồng; thuốc diệt ốc. 

 
 

(210) 4-2012-26506 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần nông dược 
Hai    (VN) 
28 Mạc Đĩnh Chi, phường ĐaKao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc trừ bệnh hại cây trồng; thuốc diệt động vật có hại; thuốc 
trừ cỏ; thuốc trừ nấm hại cây trồng; thuốc diệt ốc. 

 
 

(210) 4-2012-26507 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần nông dược 
Hai    (VN) 
28 Mạc Đĩnh Chi, phường ĐaKao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc trừ bệnh hại cây trồng; thuốc diệt động vật có hại; thuốc 
trừ cỏ; thuốc trừ nấm hại cây trồng; thuốc diệt ốc. 
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(210) 4-2012-26508 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần nông dược 
Hai    (VN) 
28 Mạc Đĩnh Chi, phường ĐaKao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc trừ bệnh hại cây trồng; thuốc diệt động vật có hại; thuốc 

trừ cỏ; thuốc trừ nấm hại cây trồng; thuốc diệt ốc. 
 
 

(210) 4-2012-26509 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần nông dược 
Hai    (VN) 
28 Mạc Đĩnh Chi, phường ĐaKao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc trừ bệnh hại cây trồng; thuốc diệt động vật có hại; thuốc 

trừ cỏ; thuốc trừ nấm hại cây trồng; thuốc diệt ốc. 
 
 

(210) 4-2012-26510 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần nông dược 
Hai    (VN) 
28 Mạc Đĩnh Chi, phường ĐaKao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc trừ bệnh hại cây trồng; thuốc diệt động vật có hại; thuốc 

trừ cỏ; thuốc trừ nấm hại cây trồng; thuốc diệt ốc. 
 
 

(210) 4-2012-26511 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nông dược 
Hai   (VN) 
28 Mạc Đĩnh Chi, phường ĐaKao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2012-26512 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) Công ty cổ phần nông dược 

Hai    (VN) 
28 Mạc Đĩnh Chi, phường ĐaKao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 

(210) 4-2012-26513 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần nông dược 
Hai   (VN) 
28 Mạc Đĩnh Chi, phường ĐaKao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 

(210) 4-2012-26516 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) HAKUGEN CO.,LTD.    (JP) 
21-14, Higashi-Ueno 2-chome, Taito-
Ku, Tokyo, Japan   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 11: Dụng cụ sưởi bỏ túi [không dùng điện]; thanh nhiên liệu dùng cho dụng cụ sưởi 

bỏ túi Nhật Bản [Kairo-bai]; chai nước nóng [dùng để làm ấm chân trên giường; túi sưởi 
ấm hoặc làm mát bên trong chứa các chất hóa học phản ứng với nhau khi cần thiết; miếng 
gel lạnh có thể tái sử dụng để giảm sốt [không dùng cho mục đích y tế, dụng cụ sưởi chân 
bằng vi sóng. 

 
 

(210) 4-2012-26517 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 2.5.2; A2.5.17 
(731) HAKUGEN CO.,LTD.  (JP) 

21-14, Higashi-Ueno 2-chome, Taito-
Ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 11: Dụng cụ sưởi bỏ túi [không dùng điện]; thanh nhiên liệu dùng cho dụng cụ sưởi 
bỏ túi Nhật Bản [Kairo-bai]; chai nước nóng [dùng để làm ấm chân trên giường; túi sưởi 
ấm hoặc làm mát bên trong chứa các chất hóa học phản ứng với nhau khi cần thiết; miếng 
gel lạnh có thể tái sử dụng để giảm sốt [khòng dùng cho mục đích y tế, dụng cụ sưởi chân 
bằng vi sóng. 

 
 

(210) 4-2012-26520 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2; 26.3.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Thành Đạt 
(VN) 
654 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-26521 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Nâu, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ Lã Vọng  (VN) 
Thôn 7, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, dịch vụ quảng cáo, dịch vụ xuất nhập khẩu, tổ chức triển lãm nhằm 

mục đích thương mại hoặc quảng cáo; mua bán ô tô và xe máy.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản, cho thuê bất động sản, quản lý tài sản bất động sản, đánh 
giá bất động sản, môi giới bất động sản; hoạt động ngân hàng, tư vấn tài chính, dịch vụ uỷ 
thác đầu tư.  

 
Nhóm 37: Xây dựng, giám sát điều hành công việc xây dựng công trình, thông tin về xây 
dựng, cho thuê máy xây dựng; bảo dưỡng và sửa chữa cho động cơ xe cộ.  

 
Nhóm 39: Tổ chức các chuyến du lịch, bãi đỗ xe, cho thuê xe, vận tải bằng ôtô, dịch vụ 
giao hàng, dịch vụ đại lý bán vé máy bay.  

 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà, công viên vui chơi giải trí, cung 
cấp dịch vụ hát karaoke; dịch vụ giáo dục đào tạo, trường mẫu giáo; dịch vụ câu lạc bộ 
sức khoẻ, cho thuê sân ten-nít, khai thác sân gôn.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán rượu, quán cà phê, dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do 
nhà hàng cung cấp), nhà nghỉ (du lịch), dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2012-26522 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần PYMEPHARCO  
(VN) 
166 - 170 Nguyễn Huệ, thành phố Tuy 
Hoà, tỉnh Phú Yên 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-26523 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần PYMEPHARCO  
(VN) 
166 - 170 Nguyễn Huệ, thành phố Tuy 
Hoà, tỉnh Phú Yên 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-26524 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty cổ phần PYMEPHARCO  
(VN) 
166 - 170 Nguyễn Huệ, thành phố Tuy 
Hoà, tỉnh Phú Yên 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-26525 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 24.9.1; 5.3.16 
(591) Xanh ngọc, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm Bình Minh  (VN) 
Số 570 Lê Lợi, phường Hoàng Văn Thụ, 
thành phố  Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng:  
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn dược phẩm; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn thực 
phẩm chức năng; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn dược phẩm và thực phẩm chức năng thông 
qua trang điện tử trực tuyến. 
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(210) 4-2012-26526 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm Bình Minh   (VN) 
Số 570 Lê Lợi, phường Hoàng Văn Thụ, 
thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn dược phẩm; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn thực 
phẩm chức năng; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn dược phẩm và thực phẩm chức năng thông 
qua trang điện tử trực tuyến. 

 
 

(210) 4-2012-26527 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A26.11.12; 1.15.23 
(591) Xanh lam, đen 
(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 

triển xây dựng Dương Phương  
(VN) 
Lô 26B4, tổ 36, phường Trần Lãm, thành 
phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình  

(540) 

  (740) Công ty TNHH BABYLON (BABYLON 
COMPANY LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh: vòi hoa sen (sen), vòi rửa các loại), bệ xí vệ sinh (bệt), bồn rửa 

mặt, bồn tắm.  
 

Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu các thiết bị vệ sinh: vòi hoa sen (sen), vòi rửa các loại, 
bệ xí vệ sinh (bệt), bồn rửa mặt, bồn tắm.  

 
 

(210) 4-2012-26528 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A1.1.10; A26.11.12; 24.15.1; A24.15.7 
(591) Đỏ, xanh lam, vàng 
(731) Công ty TNHH xây dựng Thái 

Bình  (VN) 
Thôn Đặng Xá, xã Văn Xá, huyện Kim 
Bảng, tỉnh Hà Nam 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH BABYLON (BABYLON 

COMPANY LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình đường sắt; xây dựng công trình đường bộ; xây dựng công 

trình kỹ thuật dân dụng; xây dựng công trình công ích; xây dựng nhà các loại; lắp đặt hệ 
thống cấp, thoát nước. 
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(210) 4-2012-26530 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1; 25.5.25 
(591) Xanh dương, vàng cam, trắng 
(731) Công ty TNHH phát triển 

công nghệ Thắng Lợi  (VN) 
Số 72E ngõ 283 đường Trần Khát Chân, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH BABYLON (BABYLON 
COMPANY LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; thiết bị điện thoại di động, viễn thông: sạc điện thoại, pin 

điện thoại, điện thoại bàn.  
 

Nhóm 35: Buôn bán: điện thoại di động, thiết bị điện thoại di động như pin, sạc, thiết bị 
viễn thông như điện thoại bàn. 

 
 

(210) 4-2012-26531 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2; 26.3.23; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Vàng, đen, xanh tím than, đỏ, xanh lá 

cây 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển công nghệ TVT 
Việt Nam   (VN) 
Số 9, ngách 596/1 Hoàng Hoa Thám, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị nghe nhìn dùng cho dạy học, máy tính, ổ đĩa, bàn phím cho máy tính 

điện tử, thiết bị ngoại vi của máy vi tính, bút điện tử, thiết bị dịch thuật điện tử bỏ túi, con 
chuột (máy vi tính), bút điện tử (dùng cho bộ chỉ báo nhìn bằng mắt thường). 

 
Nhóm 16: Văn phòng phẩm; bút chì, bút bi, bút máy, ngòi bút, bảng viết.  

 
 

(210) 4-2012-26532 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH MEDICO Việt 
Nam   (VN) 
Căn hộ số 3, tầng 3, chung cư 3D, khu 3 
phường Đáp Cầu, thành phố Bắc Ninh, 
tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 10: Que thử thai. 
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(210) 4-2012-26533 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH MEDICO Việt 
Nam   (VN) 
Căn hộ số 3, tầng 3, chung cư 3D, khu 3 
phường Đáp Cầu, thành phố Bắc Ninh, 
tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2012-26534 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH MEDICO Việt 
Nam   (VN) 
Căn hộ số 3, tầng 3, chung cư 3D, khu 3 
phường Đáp Cầu, thành phố Bắc Ninh, 
tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc tránh thai. 
 
 

(210) 4-2012-26535 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH MEDICO Việt 
Nam   (VN) 
Căn hộ số 3, tầng 3, chung cư 3D, khu 3 
phường Đáp Cầu, thành phố Bắc Ninh, 
tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc tránh thai.  
 
 

(210) 4-2012-26536 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH MEDICO Việt 
Nam   (VN) 
Căn hộ số 3, tầng 3, chung cư 3D, khu 3 
phường Đáp Cầu, thành phố Bắc Ninh, 
tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 10: Que thử thai. 
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(210) 4-2012-26537 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 5.3.20; A26.11.7 
(591) Trắng, vàng, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
ASIAPHARMACY  (VN) 
Số 44 đường số 23, phường Tân Quy, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2012-26538 (220) 23.11.2012 
 (441) 25.01.2013 

(531) 5.5.19; 26.4.2; A25.3.3 
(591) Trắng, vàng, nâu, đỏ, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
ASIAPHARMACY  (VN) 
Số 44 đường số 23, phường Tân Quy, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2012-26539 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A25.3.3; 5.3.20; A19.13.21 
(591) Trắng, đen, đỏ, xanh lá, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
ASIAPHARMACY  (VN) 
Số 44 đường số 23, phường Tân Quy, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2012-26541 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A11.3.4; 26.13.1 
(591) Nâu 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Châu 
Hùng Phát  (VN) 
154/136/38 Âu Dương Lân, phường 3, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
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(210) 4-2012-26542 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Thuận  (VN) 
07 Kiệt 314 đường Bùi Thị Xuân, 
phường Đúc, thành phố Huế, tỉnh Thừa 
Thiên Huế  

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ gia công đúc đồng mỹ nghệ.  

 
 

(210) 4-2012-26544 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Trần Thị Mỹ Tứ   (VN) 
Số 731 đường Tôn Đức Thắng, phường 
Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành 
phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh làm từ đậu xanh. 

 
 

(210) 4-2012-26545 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 25.1.6; 26.13.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Thụy Trâm  (VN) 
Lô B435 - 438 đường Cách Mạng Tháng 
8, phường Nghĩa Chánh, thành phố 
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt 

 
 

(210) 4-2012-26546 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 1.15.15 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Sữa Hà Nội  
(VN) 
Km 9, đường Bắc Thăng Long, Nội Bài, 
khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn 
Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Sữa, sữa tươi, sữa chua, hoa quả đóng hộp, phô mai, đồ uống làm từ sữa (sữa là 

thành phần chủ yếu).  
 

Nhóm 44: Chăn nuôi gia súc.  
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(210) 4-2012-26547 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 1.15.15 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Sữa Hà Nội  
(VN) 
Km 9, đường Bắc Thăng Long, Nội Bài, 
khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn 
Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Sưa, sữa tươi, quả đóng hộp, phô mai, đồ uống làm từ sữa (sữa là thành phần 
chủ yếu).  

 

Nhóm 44: Chăn nuôi gia súc.  
 
 

(210) 4-2012-26548 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sữa Hà Nội  
(VN) 
Km 9, đường Bắc Thăng Long, Nội Bài, 
khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn 
Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Sữa, sữa tươi, sữa chua, hoa quả đóng hộp, phô mai, đồ uống làm từ sữa (sữa là 
thành phần chủ yếu).  

 

Nhóm 44: Chăn nuôi gia súc.  
 
 

(210) 4-2012-26550 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH Tuyết Ân  (VN) 
635 Phạm Hùng, Long Bình, Long Thành 
Nam, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm: xe ô tô, xe máy, phụ 
tùng xe ô tô, xe máy.  

 
 

(210) 4-2012-26551 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH Tuyết Ân  (VN) 
635 Phạm Hùng, Long Bình, Long Thành 
Nam, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm: xe ô tô, xe máy, phụ 
tùng xe ô tô, xe máy.  

 
 

(210) 4-2012-26552 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) Công ty TNHH Tuyết Ân  (VN) 

635 Phạm Hùng, Long Bình, Long 
Thành Nam, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây 
Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm: xe ô tô, xe máy, phụ 

tùng xe ô tô, xe máy.  
 
 

(210) 4-2012-26553 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.5.1; 25.1.6 
(731) Công ty TNHH dịch vụ xây 

dựng thương mại xuất nhập 
khẩu Đức Thoi  (VN) 
27/19 Nguyễn Văn Sáng, phường Tân 
Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, giới thiệu sản phẩm cà phê.  
 
 

(210) 4-2012-26554 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

  
(731) Công ty TNHH V và V   (VN) 

1/29-31 đường Cầu Xéo, phường Tân 
Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu. 
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(210) 4-2012-26556 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 19.7.1; 26.1.1 
(731) Công ty TNHH V và V   (VN) 

1/29-31 đường Cầu Xéo, phường Tân 
Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu. 

 
 

(210) 4-2012-26557 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 18.3.23; 18.3.21; 26.1.1; 25.1.25; 25.1.5 
(591) Nâu đồng, trắng 
(731) Hà Trọng Nghĩa   (VN) 

38/15 Nguyễn Sơn, phường Phú Thọ 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-26558 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 1.15.15; A5.5.20; 26.1.1; A5.3.13 
(591) Trắng, vàng, đỏ, xanh, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại và phát triển 
nông nghiệp ADI   (VN) 
Số 2, ngõ 192, phố Đại Từ, phường Đại 
Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ dại; thuốc trừ bệnh cho 

cây; thuốc diệt trừ nấm; thuốc diệt động vật có hại. 
 

Nhóm 35: Mua bán thuốc bảo vệ thực vật như: mua bán thuốc trừ sâu; mua bán thuốc diệt 
cỏ dại; mua bán thuốc trừ bệnh cho cây; mua bán thuốc diệt trừ nấm; mua bán thuốc diệt 
động vật có hại.  
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(210) 4-2012-26559 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.5.2; 26.15.15; 7.1.24 
(591) Xanh, xanh lục, vàng, vàng chanh 
(731) Công ty cổ phần sản xuất, 

thương mại và dịch vụ Ngọc 
Thạch Thảo   (VN) 
4/12 ấp 4, Xuân Thới Sơn, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 14: Đá quý; đồ kim hoàn; đồ trang sức; đồ trang sức bằng đá quý.  
 

Nhóm 19: Gỗ đã gia công; đá; sản phẩm của nghề đẽo đá; đồ nghệ thuật bằng đá.  
 

Nhóm 20: Đồ gỗ mỹ nghệ.  
 
 

(210) 4-2012-26560 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A25.3.3; A5.1.5; 1.15.24; A5.1.12 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và trang thiết bị y tế Hiển 
Minh   (VN) 
116 A đường 15, phường Tân Kiểng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 10: Bao cao su. 

 
 

(210) 4-2012-26561 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.3.14 
(591) Đen, xám, ghi, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dược phẩm An Bình   (VN) 
Số 4, ngách 21, ngõ 4, phố Phương Mai, 
phường Phương Mai, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2012-26563 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hồng  (VN) 
Số 49, tổ 03, ấp Xẽo Sâu, xã Lương Phú, 
huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre  

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống giải khát chế biến từ trái chanh (làm bằng quả chanh, muối), trái tắc, 
tắc xí muội (làm bằng quả chanh, quả quất, xí muội, đường), sâm bổ lượng (làm bằng 
nấm tuyết, quả táo, hạt sen, đường).  

 
 

(210) 4-2012-26564 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1; 26.2.1; 26.2.3 
(591) Xanh dương, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
thương mại Hà Thành  (VN) 
P 207, nhà G, chung cư Đền Lừ, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh; bỉm; tã lót em bé.  
 

Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn giấy; khăn ăn bằng giấy.  
 
 

(210) 4-2012-26565 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.3.2; A26.11.8 
(591) Đen, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại kỹ thuật MATCO ¸ 
Châu Việt Nam  (VN) 
Lầu 3, tòa nhà Thảo Nguyên, số 47, Bà 
Huyện Thành Quan, phường 06, quận 
03, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng ngành dầu khí.  
 
 

(210) 4-2012-26566 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh đậm, xanh lợt, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại dịch
vụ rau sạch Miền Tây  (VN) 
168/23 Đoàn Văn Bơ, phường 09, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn rau, củ quả.  
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(210) 4-2012-26567 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại hóa mỹ 
phẩm Hòa Phát  (VN) 
B14/4G quốc lộ 50, ấp 3, xã Bình Hưng, 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm: sửa rửa mặt, kem tắm trắng, keo lột mụn, kem trị mụn, kem chống 
nám, sửa tắm.  

 
 

(210) 4-2012-26568 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A26.11.12; 26.4.2; 9.7.1 
(591) Trắng, đen, xanh dương, xanh lá, hồng, 

xanh ngọc, xanh cốm 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Cẩm Nhung  (VN) 
103 đường số 3, cư xá Đô Thành, phường 
4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ ăn thức uống tại chỗ (do nhà hàng thực hiện); 
dịch vụ quán ăn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn tự phục vụ. 

 
 

(210) 4-2012-26569 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 3.13.1; 25.7.25; A5.5.22; 5.5.19 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Nguyễn Bảo  (VN) 
69/1/16-69/1/18 đường D2, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy nhà vệ sinh; khăn lau bằng giấy; khăn giấy để tẩy trang; khăn tay bỏ túi 
bằng giấy.  

 

Nhóm 35: Mua bán giấy nhà vệ sinh; khăn lau bằng giấy; khăn giấy để tẩy trang; khăn tay 
bỏ túi bằng giấy.  

 
 

(210) 4-2012-26570 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Ghi, vàng 

(540) 

  

(731) Quán B13  (VN) 
4/20 khu phố Thống Nhất 1, phường Dĩ 
An, thị xã Bình Dương, tỉnh Bình Dương 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm như các loại mì, bò viên, cá viên, heo viên, lạp xưởng, 
bánh bao.  

 
 

(210) 4-2012-26571 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.5.22; 26.2.7; 7.1.24 
(591) Xanh lá, xanh dương, xanh nước biển, 

đỏ, trắng, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Lê Nguyễn Hồng Lĩnh   (VN) 
12 Phan Chu Trinh, phường 9, thành phố 
Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán màng lưới dùng trong nông nghiệp bao gồm: lưới chắn giảm ánh 

sáng, lưới che chắn côn trùng, lưới phủ nhà kính trong nông nghiệp; mua bán phân bón; 
mua bán hệ thống tưới tiêu bao gồm: ống tưới nhỏ giọt, vòi phun.  

 
 

(210) 4-2012-26572 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 2.3.1; 3.2.1; A25.7.4 
(591) Vàng, đỏ, xanh dương, xanh lá cây, ghi 

xám, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SX TM XNK 
Thuận Phong  (VN) 
90 Hải Thượng Lãn Ông, phường 10, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Keo dán dùng trong công nghiệp. 

 
 

(210) 4-2012-26573 (220) 26.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) AROMATE INDUSTRIES CO.,LTD.  
(TW) 
4Fl., No.6, land 497, Chungcheng Rd., 
Xindian Dist., New Taipei City 231, 
Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ 

(DETECH) 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tạo mùi thơm không khí; chế phẩm tạo mùi thơm trong xe hơi; chế 

phẩm tạo mùi thơm trong nhà; nước hoa tổng hợp; chế phẩm làm sạch xe hơi; hương liệu 
(tinh dầu); tinh dầu.  
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(210) 4-2012-26574 (220) 26.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dược phẩm HT Việt Nam   (VN) 
Số 298 C3, ngõ 164 Tân Mai, phường Tân 
Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực 

(TRUNG THUC.,JSC) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2012-26575 (220) 26.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A26.11.12; 1.15.23 
(591) Xanh đậm, ghi xám 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thiết bị công 
nghiệp Nam Sơn  (VN) 
Số 38 ngõ 89/11A thôn Phùng Khoang, 
xã Trung Văn, huyện Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

 

(511) Nhóm 04: Động cơ và dầu máy, các biện pháp ghép nối và chuyền động; nông cụ, máy ấp 
trứng. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; tư vấn tổ chức kinh doanh, mua bán động cơ; nông cụ; máy 
ấp trứng. 

 
 

(210) 4-2012-26580 (220) 26.11.2012 
 (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1; A11.3.3; 5.7.3; A26.11.12 
(591) Đen, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sông Hưng  (VN) 
39/39A đường số 3, phường 09, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Quán cà phê; dịch vụ ăn uống (do nhà hàng thực hiện), nhà hàng ăn uống, 
khách sạn.  

 
 

(210) 4-2012-26583 (220) 26.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) A5.5.20; A5.5.21; A3.7.24; 1.5.1 
(591) Xanh da trời, vàng 

(540) 

 

(731) Ngân hàng TNHH một thành 
viên Shinhan Việt Nam  (VN) 
100 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Hoạt động ngân hàng; hoạt động ngân hàng gia đình; dịch vụ về thẻ tín dụng; 
phát hành thẻ tín dụng; dịch vụ về thẻ nợ; dịch vụ đổi tiền; và ngân hàng cho vay thế chấp.  
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(210) 4-2012-26584 (220) 26.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Vĩnh Kiệt  (VN) 
68/8 Lữ Gia, phường 15, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 29: Cổ vịt, chân gà (đã qua chế biến có thể sử dụng được ngay).  
 
 

(210) 4-2012-26585 (220) 26.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, vàng, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất thương

mại dịch vụ Dương Gia Phát (VN)
47 đường số 3, phường Bình Trị Đông, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, kẹo, sôcôla.  
 
 

(210) 4-2012-26588 (220) 26.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 1.15.5; 26.4.2 
(591) Trắng, xanh nước biển, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Tân Thành 8   (VN) 
Lô C3, khu công nghiệp Lễ Môn, thành 
phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

 

(511)   Nhóm 04: Nhiên liệu (thuộc nhóm này); khí dầu mỏ hoá lỏng LPG; khí nén, khí hoá lỏng 
(dùng để đốt hoặc làm nhiên liệu).  

 
 

(210) 4-2012-26589 (220) 26.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 1.15.5; 26.1.1; 26.4.3 
(591) Trắng, xanh nước biển, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Tân Thành 8    (VN) 
Lô C3, khu công nghiệp Lễ Môn, thành 
phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá  

 

(511)   Nhóm 04: Nhiên liệu (thuộc nhóm này); khí dầu mỏ hoá lỏng LPG; khí nén, khí hoá lỏng 
(dùng để đốt hoặc làm nhiên liệu).  
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(210) 4-2012-26598 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH Dược phẩm U.N.I 
Việt Nam   (VN) 
Phòng 1216, toà nhà CT4C-X2, Bắc Linh 
Đàm, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-26600 (220) 26.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Đinh Bội Cầm   (VN) 
76/6C đường Xóm Đất, phường 8, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 06: Két sắt; ổ khóa bằng kim loại (trừ khoá điện).  

 
 

(210) 4-2012-26601 (220) 26.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.6; 1.15.23; A1.1.10; A5.5.20; 
A26.11.12 

(591) Trắng, vàng, đen, đỏ, cam, xanh lá cây, 
xanh dương 

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại Thuận Phát   (VN) 
50 đường số 21, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 09: Dây điện; cáp điện.  

 

(210) 4-2012-26604 (220) 26.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất Thiên Phát Phát   (VN) 
434/4 Bình Quới, phường 28, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem đánh răng; nước lau sàn nhà; nước rửa chén bát; dầu gội đầu; 
sữa tắm cho người; kem tẩy lông.  

 
Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, kem đánh răng, nước lau sàn nhà, nước rửa chén bát, dầu 
gội đầu, sữa tắm cho người, kem tẩy lông, quần áo thời trang, đồ trang sức, ví (bóp), dây 
thắt lưng, ba lô, túi xách, cặp; dịch vụ quảng cáo sản phẩm để bán hàng; tiếp thị sản 
phẩm; môi giới thương mại; xuất nhập khẩu hàng hóa (mỹ phẩm, quần áo, túi xách, chất 
tẩy rửa); tư vấn kinh doanh. 

 
 

(210) 4-2012-26606 (220) 26.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(591) Đỏ (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Quận Long  (VN) 
Khu 7, thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh 
Môn, tỉnh Hải Dương  

 
(511)   Nhóm 19: Sản phẩm xi măng pooclăng hỗn hợp PCB-30  

 
 

(210) 4-2012-26608 (220) 26.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.15.11; 26.15.9; 26.5.1 
(591) Đen, cam, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Sixsquare  (VN) 
38 Tố Hữu, phường Hoà Cường Nam, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy vi tính đã được ghi; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống; 

chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được], chương trình trò chơi trên 
máy vi tính; chương trình máy vi tính, ghi sẵn. 

 
 

(210) 4-2012-26609 (220) 26.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Chung Minh 
Media  (VN) 
208 Nguyễn Trãi, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
(lầu 1) 

 
(511)   Nhóm 36: Tổ chức quyên góp từ thiện. 
 

Nhóm 41: Sắp xếp và tiến hành buổi hoà nhạc, tổ chức và điều khiển buổi hoà nhạc, tổ 
chức trình diễn. 
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(210) 4-2012-26620 (220) 26.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 2.1.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phân bón 
Việt Mỹ  (VN) 
3/45/9 Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 

(210) 4-2012-26645 (220) 26.11.2012 
 (441) 25.01.2013 

(591) Trắng, nâu, đen (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thanh Loan  (VN) 
532D Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống: nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2012-26660 (220) 26.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Hoàng Phúc   (VN) 
161/22 Ba Vân, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2012-26662 (220) 26.11.2012 
  (441) 25.01.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH giấy Sài Thành (VN)
44/1E Phạm Văn Chiêu, phường 14, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 24: Khăn ướt, khăn lạnh (bằng vải). 
 
 

(210) 4-2012-26663 (220) 26.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(531) 26.1.1 
(591) Tím, đen, xanh lá cây, xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Nhà Lá  (VN) 
Số 324, khóm Bình Thạnh 2, thị trấn Lấp 
Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống giải khát. 
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(210) 4-2012-26916 (220) 29.11.2012 
  (441) 25.01.2013 

(731) VOITH GMBH   (DE) 
Sankt Poltener Strasse 43, 89522 
Heidenheim, Germany  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 07: Tua bin thủy lực; máy phát điện; thiết bị thủy điện, các loại tua bin Francis, 
Pelton và Kaplan; tua bin bóng đèn Kaplan, tua bin bơm, tua bin lưu trữ; máy bơm lưu trữ; 
máy bơm bán trục xuyên tâm và máy bơm trục; các loại van chặn, cụ thể là van, van 
bóng, van cửa; thiết bị đẩy Voith-Schneider; cơ cấu truyền động không dùng cho xe cộ 
mặt đất, bộ ly hợp và phanh cho máy và cho các phương tiện vận tải đường không và 
đường thủy; hệ thống truyền động điện; các thiết bị cho việc sử dụng nhiệt thải từ động cơ 
đốt trong; động cơ; hộp truyền động hỗn hợp; tăng áp; máy nén khí; bộ chuyển hướng 
không dùng cho xe cộ mặt đất, trục lái và trục khớp cardan; bánh răng cưa Hirth; thiết bị 
truyền động và hệ thống điều khiển cho máy turbo; máy bơm; van; máy móc cho sản xuất 
và chế biến giấy, các tông, bìa cứng, vải thô không dệt và các bộ phận của chúng. 

 

Nhóm 09: Hệ thống kiểm soát, điều chỉnh và đo lường; thiết bị kiểm soát điện tử; hệ thống 
kiểm soát quá trình, cụ thể là các thiết bị điện tử và điện để thực hiện các thủ tục hoặc tín 
hiệu; dụng cụ đo lường; điều khiển; thiết bị kiểm soát; bộ biến đổi lực kéo bằng điện. 

 

Nhóm 11: Hệ thống làm mát; thiết bị xử lý nước; máy thông gió, làm mát và làm khô.  
 

Nhóm 12: Hộp số; bộ hãm và bộ giảm chấn rung động xoắn; ổ đĩa truyền động cho xe 
buýt; hệ thống treo độc lập và trục cứng cho xe buýt; hệ thống điều khiển cho các phương 
tiện đường sắt, như hộp truyền động tua bin, bộ truyền động cuối cùng và bộ vi sai tự 
khóa; đầu máy xe lửa; bánh lái tàu; hệ thống ổn định cho các tàu, phần đầu cho các thiết 
bị năng lượng. 

 

Nhóm 24: Vải đúc; nỉ khuôn; vải ép; nỉ ép; nỉ sấy khô và vải sấy khô; nỉ ướt.  
 

Nhóm 35: Quản lý kinh doanh, chức năng văn phòng, dịch vụ giới thiệu việc làm tạm thời.  
 

Nhóm 36: Bảo hiểm, quản lý bất động sản.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ, bảo trì, sửa chữa và làm sạch các tòa nhà và nhà máy công nghiệp, 
cho thuê máy làm sạch, lắp đặt, bảo trì và sửa chữa máy móc thiết bị.  

 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông.  
 

Nhóm 39: Vận chuyển, đóng gói và lưu trữ hàng hóa.  
 

Nhóm 40: Xử lý vật liệu. 
 

Nhóm 41: Giáo dục, cung cấp dịch vụ đào tạo, giải trí.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ, nghiên cứu và thiết kế có liên quan, dịch vụ 
nghiên cứu và phân tích công nghiệp, thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ nông nghiệp, làm vườn và lâm nghiệp.  
 

Nhóm 45: Dịch vụ an ninh bảo vệ tài sản và con người.  
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Phần v 
 

CÁC YÊU CẦU thẩm định NỘI DUNG 
ĐƠN SÁNG CHẾ VÀ GIẢI PHÁP HỮU ÍCH 

NỘP SAU KHI đơn Đã CÔNG Bố 
 

Danh sách các đơn có yêu cầu thẩm định nội dung 
Do người nộp đơn yêu cầu 

 
(21) 

Số đơn 
(11) 

Số công 
bố đơn 

(43) 
Ngày công 

bố đơn 

 
Ngày yêu cầu 

(51) 
Chỉ số phân 
loại quốc tế 

1-2007-01611 26003 25.05.2011 11.12.2012     A01N 65/00 
1-2009-01130 21306 25.11.2009 28.11.2012     G01N 37/00 
1-2010-01461 24647 27.12.2010 05.12.2012     F24C 3/00 
1-2010-01514 24658 27.12.2010 05.12.2012     F24C 3/00 
1-2010-01619 24678 27.12.2010 05.12.2012     F24C 15/10 
1-2010-02070 25203 27.02.2011 12.12.2012     B62J 6/20 
1-2010-02245 25492 25.03.2011 21.12.2012     G11B 5/00 
1-2010-02455 25515 25.03.2011 21.12.2012     B62K 11/02 
1-2010-02795 25828 25.04.2011 05.12.2012     F24H 1/00 
1-2010-03557 26502 27.06.2011 07.12.2012     G11B 7/24 
1-2011-00547 31161 25.10.2012 05.12.2012     A61K 9/48 
1-2011-02041 31178 25.10.2012 11.12.2012     H04W 52/02 
1-2011-02119 29318 25.04.2012 10.12.2012     B24B 37/00 
1-2011-02397 28833 27.02.2012 27.11.2012     C12N 15/31 
1-2011-02805 30337 25.07.2012 19.12.2012     B01F 7/32 
1-2011-02861 28902 27.02.2012 03.12.2012     H05B 3/78 
1-2011-02890 29695 25.05.2012 14.12.2012     A23C 9/154 
1-2011-03210 29448 25.04.2012 21.12.2012     B01D 21/24 
1-2011-03252 30877 25.09.2012 12.12.2012     A23L 1/29 
1-2011-03293 29752 25.05.2012 29.11.2012     C07D 309/32 
1-2011-03310 29178 26.03.2012 27.11.2012     A61M 5/315 
1-2011-03311 29179 26.03.2012 28.11.2012     A61M 5/315 
1-2011-03312 30020 25.06.2012 29.11.2012     A61M 5/315 
1-2011-03313 30021 25.06.2012 29.11.2012     A61M 5/315 
1-2011-03315 30022 25.06.2012 29.11.2012     A61M 5/24 
1-2011-03316 30023 25.06.2012 29.11.2012     A61M 5/315 
1-2011-03317 30024 25.06.2012 29.11.2012     A61M 5/315 
1-2011-03333 30581 27.08.2012 07.12.2012     A61K 31/18 
1-2011-03335 28970 27.02.2012 03.12.2012     G01F 15/14 
1-2011-03346 30029 25.06.2012 18.12.2012     C25B 11/06 
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1-2011-03356 31189 25.10.2012 30.11.2012     C22B 1/20 
1-2011-03423 29198 26.03.2012 06.12.2012     D21C 7/00 
1-2011-03426 29766 25.05.2012 07.12.2012     C08F 10/14 
1-2011-03441 31469 26.11.2012 07.12.2012     H01B 3/56 
1-2011-03444 29199 26.03.2012 07.12.2012     H01B 3/56 
1-2011-03449 31470 26.11.2012 07.12.2012     C07D 405/06 
1-2011-03452 29203 26.03.2012 14.12.2012     C07K 14/325 
1-2011-03465 29768 25.05.2012 10.12.2012     B32B 17/10 
1-2011-03468 30041 25.06.2012 30.11.2012     B26F 1/16 
1-2011-03481 29771 25.05.2012 11.12.2012     B01F 7/16 
1-2011-03496 29210 26.03.2012 06.12.2012     B65D 33/38 
1-2011-03499 30885 25.09.2012 06.12.2012     A01N 43/653 
1-2011-03501 30590 27.08.2012 13.12.2012     C07D 265/36 
1-2011-03507 29488 25.04.2012 10.12.2012     B01D 53/00 
1-2011-03528 29490 25.04.2012 10.12.2012     H04J 99/00 
1-2011-03540 31473 26.11.2012 13.12.2012     B63H 5/14 
1-2011-03541 29494 25.04.2012 10.12.2012     F25J 3/00 
1-2011-03542 30373 25.07.2012 10.12.2012     F25J 3/00 
1-2011-03553 29780 25.05.2012 27.11.2012     C07D 401/10 
1-2011-03557 29212 26.03.2012 06.12.2012     B65B 31/02 
1-2011-03571 29501 25.04.2012 10.12.2012     F25J 3/00 
1-2011-03573 29502 25.04.2012 29.11.2012     H04N 7/32 
1-2011-03575 30375 25.07.2012 13.12.2012     C02F 1/28 
1-2011-03577 30376 25.07.2012 13.12.2012     C02F 3/00 
1-2011-03602 29220 26.03.2012 14.12.2012     A01N 63/02 
1-2011-03609 29788 25.05.2012 13.12.2012     C02F 3/30 
1-2011-03612 30382 25.07.2012 30.11.2012     B29C 45/40 
1-2011-03618 30071 25.06.2012 26.11.2012     A24D 1/02 
1-2011-03624 30072 25.06.2012 07.12.2012     C12N 15/09 
1-2011-03625 29223 26.03.2012 14.12.2012     C07K 14/325 
1-2011-03645 29517 25.04.2012 14.12.2012     B01D 53/86 
1-2011-03651 30075 25.06.2012 28.11.2012     C07D 239/48 
1-2011-03659 30594 27.08.2012 28.11.2012     A62B 18/02 
1-2011-03671 30076 25.06.2012 17.12.2012     A23C 9/123 
1-2011-03672 30077 25.06.2012 14.12.2012     A23C 9/123 
1-2011-03675 30386 25.07.2012 21.12.2012     C07J 31/00 
1-2011-03686 30387 25.07.2012 03.12.2012     C12Q 1/70 
1-2012-00001 29529 25.04.2012 30.11.2012     C07D 261/08 
1-2012-00006 30080 25.06.2012 27.11.2012     F03D 3/04 
1-2012-00007 29531 25.04.2012 03.12.2012     C12N 9/42 
1-2012-00015 30082 25.06.2012 28.11.2012     C07D 231/38 
1-2012-00019 29233 26.03.2012 30.11.2012     D03D 15/08 
1-2012-00022 29801 25.05.2012 26.11.2012     C12P 7/16 
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1-2012-00026 30389 25.07.2012 05.12.2012     F25B 49/02 
1-2012-00028 29534 25.04.2012 30.11.2012     G06M 7/02 
1-2012-00036 29536 25.04.2012 26.11.2012     F23J 1/00 
1-2012-00038 30086 25.06.2012 28.11.2012     C23F 14/02 
1-2012-00040 29803 25.05.2012 07.12.2012     C07D 261/14 
1-2012-00041 29238 26.03.2012 30.11.2012     D04B 15/88 
1-2012-00042 29804 25.05.2012 05.12.2012     A61K 9/00 
1-2012-00043 29805 25.05.2012 24.12.2012     A61K 38/22 
1-2012-00047 29539 25.04.2012 13.12.2012     A61P 13/02 
1-2012-00048 30598 27.08.2012 13.12.2012     A01G 9/10 
1-2012-00053 30892 25.09.2012 07.12.2012     C07K 16/18 
1-2012-00057 30391 25.07.2012 04.12.2012     C03C 3/102 
1-2012-00059 29540 25.04.2012 04.12.2012     B65B 55/10 
1-2012-00067 30393 25.07.2012 05.12.2012     A61K 39/00 
1-2012-00070 30893 25.09.2012 05.12.2012     G21C 7/00 
1-2012-00078 30089 25.06.2012 13.12.2012     A61M 31/00 
1-2012-00079 30394 25.07.2012 17.12.2012     C07D 413/12 
1-2012-00080 29544 25.04.2012 30.11.2012     C12P 19/34 
1-2012-00081 30395 25.07.2012 06.12.2012     A61K 31/655 
1-2012-00082 29545 25.04.2012 12.12.2012     G06K 9/62 
1-2012-00095 29550 25.04.2012 12.12.2012     A47G 27/02 
1-2012-00096 30601 27.08.2012 13.12.2012     C07D 233/60 
1-2012-00102 30602 27.08.2012 04.12.2012     F01K 25/06 
1-2012-00108 29816 25.05.2012 07.12.2012     C01D 3/14 
1-2012-00112 29819 25.05.2012 19.12.2012     C07D 519/00 
1-2012-00122 30606 27.08.2012 13.12.2012     A61M 31/00 
1-2012-00125 29820 25.05.2012 07.12.2012     A61K 8/42 
1-2012-00130 29553 25.04.2012 06.12.2012     B26D 7/20 
1-2012-00139 30096 25.06.2012 20.12.2012     F25D 3/11 
1-2012-00142 29821 25.05.2012 13.12.2012     H02B 13/055 
1-2012-00143 30401 25.07.2012 13.12.2012     C07K 16/22 
1-2012-00146 29554 25.04.2012 04.12.2012     B23D 49/10 
1-2012-00147 29822 25.05.2012 30.11.2012     C25C 3/08 
1-2012-00157 30407 25.07.2012 14.12.2012     A01N 25/02 
1-2012-00160 30101 25.06.2012 05.12.2012     A61K 31/5575 
1-2012-00161 30102 25.06.2012 05.12.2012     F03D 1/04 
1-2012-00170 30899 25.09.2012 10.12.2012     C07D 417/04 
1-2012-00174 30610 27.08.2012 20.12.2012     A01G 9/00 
1-2012-00180 29825 25.05.2012 19.12.2012     D01D 5/08 
1-2012-00184 30105 25.06.2012 05.12.2012     B60R 16/04 
1-2012-00186 30409 25.07.2012 19.12.2012     C07K 14/11 
1-2012-00187 29826 25.05.2012 05.12.2012     C07C 7/00 
1-2012-00191 30612 27.08.2012 19.12.2012     B29B 9/06 
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1-2012-00202 29830 25.05.2012 26.11.2012     C07C 69/157 
1-2012-00203 29831 25.05.2012 30.11.2012     D01D 5/12 
1-2012-00205 30107 25.06.2012 06.12.2012     A61K 31/197 
1-2012-00207 30615 27.08.2012 19.12.2012     C12N 15/52 
1-2012-00211 30903 25.09.2012 05.12.2012     B65D 51/18 
1-2012-00216 30108 25.06.2012 03.12.2012     C07D 209/18 
1-2012-00219 30904 25.09.2012 07.12.2012     C07D 471/04 
1-2012-00227 29569 25.04.2012 05.12.2012     F23G 5/04 
1-2012-00233 29571 25.04.2012 11.12.2012     H04L 1/16 
1-2012-00236 29572 25.04.2012 05.12.2012     B65G 15/60 
1-2012-00237 29833 25.05.2012 21.12.2012     E04G 11/38 
1-2012-00241 30620 27.08.2012 13.12.2012     C07D 473/34 
1-2012-00242 29836 25.05.2012 05.12.2012     C12N 9/42 
1-2012-00246 29573 25.04.2012 05.12.2012     A47K 7/00 
1-2012-00271 30629 27.08.2012 20.12.2012     C12P 21/08 
1-2012-00283 30906 25.09.2012 29.11.2012     C07H 15/04 
1-2012-00287 29845 25.05.2012 07.12.2012     C09D 133/06 
1-2012-00295 29578 25.04.2012 12.12.2012     E02F 3/92 
1-2012-00305 29848 25.05.2012 10.12.2012     B32B 27/10 
1-2012-00313 29581 25.04.2012 07.12.2012     B65D 75/42 
1-2012-00324 30123 25.06.2012 10.12.2012     B32B 27/10 
1-2012-00325 30124 25.06.2012 10.12.2012     B32B 27/00 
1-2012-00333 30645 27.08.2012 10.12.2012     A23K 1/18 
1-2012-00337 30646 27.08.2012 19.12.2012     C07D 279/08 
1-2012-00341 30647 27.08.2012 10.12.2012     G06Q 10/00 
1-2012-00347 30125 25.06.2012 07.12.2012     C07D 207/08 
1-2012-00367 30423 25.07.2012 14.12.2012     C22B 3/10 
1-2012-00370 30913 25.09.2012 20.12.2012     C12N 5/00 
1-2012-00379 31204 25.10.2012 12.12.2012     A61K 9/16 
1-2012-00390 30137 25.06.2012 20.12.2012     B01J 20/18 
1-2012-00395 29587 25.04.2012 06.12.2012     H04W 72/04 
1-2012-00398 29589 25.04.2012 20.12.2012     E02F 5/32 
1-2012-00428 29859 25.05.2012 14.12.2012     C22C 38/46 
1-2012-00433 30150 25.06.2012 07.12.2012     B32B 27/36 
1-2012-00434 30151 25.06.2012 28.11.2012     A61J 17/00 
1-2012-00452 31481 26.11.2012 27.11.2012     A61K 39/05 
1-2012-00472 30918 25.09.2012 06.12.2012     B63H 5/15 
1-2012-00512 30165 25.06.2012 13.12.2012     F23Q 2/173 
1-2012-00516 31487 26.11.2012 21.12.2012     C07D 498/10 
1-2012-00531 30171 25.06.2012 29.11.2012     F25D 29/00 
1-2012-00547 30442 25.07.2012 05.12.2012     C08G 18/10 
1-2012-00597 30191 25.06.2012 14.12.2012     F02C 1/04 
1-2012-00611 31210 25.10.2012 21.12.2012     H04N 7/26 
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1-2012-00617 30195 25.06.2012 07.12.2012     H04W 28/04 
1-2012-00672 30205 25.06.2012 17.12.2012     C08L 77/06 
1-2012-00673 30206 25.06.2012 17.12.2012     C08L 77/06 
1-2012-00674 30207 25.06.2012 30.11.2012     B01J 20/06 
1-2012-00745 30229 25.06.2012 14.12.2012     F02C 1/04 
1-2012-00778 30706 27.08.2012 29.11.2012     E21B 7/24 
1-2012-00796 30240 25.06.2012 19.12.2012     E04B 2/74 
1-2012-00844 30253 25.06.2012 21.12.2012     C21B 13/06 
1-2012-00886 30969 25.09.2012 17.12.2012     A01N 43/82 
1-2012-00950 30270 25.06.2012 05.12.2012     B65D 5/66 
1-2012-01015 31250 25.10.2012 04.12.2012     H04N 5/445 
1-2012-01039 30283 25.06.2012 17.12.2012     A61K 8/46 
1-2012-01058 30285 25.06.2012 20.12.2012     E03C 1/28 
1-2012-01068 30988 25.09.2012 04.12.2012     C07H 21/04 
1-2012-01118 31515 26.11.2012 29.11.2012     B28B 1/087 
1-2012-01133 30294 25.06.2012 17.12.2012     E04C 3/08 
1-2012-01279 31025 25.09.2012 18.12.2012     C12N 15/09 
1-2012-01510 31057 25.09.2012 03.12.2012     H01F 41/00 
1-2012-01535 30808 27.08.2012 13.12.2012     B30B 11/28 
1-2012-01825 31593 26.11.2012 04.12.2012     A01H 5/00 
2-2010-00019 01783 25.07.2011 28.11.2012     B05C 3/00 
2-2010-00020 01784 25.07.2011 28.11.2012      
2-2011-00003 01790 25.07.2011 12.12.2012     C01B 33/40 
2-2011-00022 01802 25.08.2011 29.11.2012     B43K 5/00 
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Phần vI 
  

Yêu cầu sửa đổi đơn  
 

a - Sửa đổi đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền Sáng chế, Giải pháp HI & Kiểu dáng CN 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10517/ TB-SHTT, ngày 25/12/2012  
(210)  Số đơn: 1-2012-00904  (220) Ngày nộp đơn 03/04/2012 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty cổ phần BKAV 
Tầng 2, toà nhà HH1-khu đô thị Yên Hoà, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10518/ TB-SHTT, ngày 25/12/2012  
(210)  Số đơn: 2-2011-00267  (220) Ngày nộp đơn 17/11/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Chấm dứt đại diện SHCN đối với tổ chức sau: 
Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi sao chuyên nghiệp và Liên danh (NOVAPRO & 
ASSOCIATES CO., LTD.) 
140/4 Nguyễn Tri Phương, phường 9, quận 5, TP Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10519/ TB-SHTT, ngày 25/12/2012  
(210)  Số đơn: 1-2008-00357  (220) Ngày nộp đơn 15/02/2008 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
ALBANY MOLECULAR RESEARCH, INC. 
21 Corporate Circle, P.O. Box 15098, Albany, New York 12212, USA 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10519/ TB-SHTT, ngày 25/12/2012  
(210)  Số đơn: 1-2010-01969  (220) Ngày nộp đơn 15/02/2008 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
ALBANY MOLECULAR RESEARCH, INC. 
21 Corporate Circle, P.O. Box 15098, Albany, New York 12212, USA 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10750/ TB-SHTT, ngày 28/12/2012  
(210)  Số đơn: 1-2008-02667  (220) Ngày nộp đơn 17/04/2007 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
COMPACTGTL LIMITED (GB) 
Wilton Centre Annexe, Wilton Centre, Redcar, Cleveland TS10 4RF, United Kingdom 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10750/ TB-SHTT, ngày 28/12/2012  
(210)  Số đơn: 1-2010-01890  (220) Ngày nộp đơn 22/07/2010 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
COMPACTGTL LIMITED (GB) 
Wilton Centre Annexe, Wilton Centre, Redcar, Cleveland TS10 4RF, United Kingdom 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10750/ TB-SHTT, ngày 28/12/2012  
(210)  Số đơn: 1-2010-02248  (220) Ngày nộp đơn 27/08/2010 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
COMPACTGTL LIMITED (GB) 
Wilton Centre Annexe, Wilton Centre, Redcar, Cleveland TS10 4RF, United Kingdom 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10751/ TB-SHTT, ngày 28/12/2012  
(210)  Số đơn: 2-2011-00062  (220) Ngày nộp đơn 21/03/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP 
Số 5B ngõ 55, phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10752/ TB-SHTT, ngày 28/12/2012  
(210)  Số đơn: 1-2004-01187  (220) Ngày nộp đơn 11/11/2004 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Bayer CropScience NV (BE) 
J.E. Mommaertslaan 14, 1831 Diegem, Belgium 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10752/ TB-SHTT, ngày 28/12/2012  
(210)  Số đơn: 1-2007-00869  (220) Ngày nộp đơn 23/04/2007 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Bayer CropScience NV (BE) 
J.E. Mommaertslaan 14, 1831 Diegem, Belgium 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10752/ TB-SHTT, ngày 28/12/2012  
(210)  Số đơn: 1-2008-00102  (220) Ngày nộp đơn 14/01/2008 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Bayer CropScience NV (BE) 
J.E. Mommaertslaan 14, 1831 Diegem, Belgium 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10752/ TB-SHTT, ngày 28/12/2012  
(210)  Số đơn: 1-2008-02573  (220) Ngày nộp đơn 21/10/2008 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Bayer CropScience NV (BE) 
J.E. Mommaertslaan 14, 1831 Diegem, Belgium 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10752/ TB-SHTT, ngày 28/12/2012  
(210)  Số đơn: 1-2009-02857  (220) Ngày nộp đơn 30/12/2009 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Bayer CropScience NV (BE) 
J.E. Mommaertslaan 14, 1831 Diegem, Belgium 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10752/ TB-SHTT, ngày 28/12/2012  
(210)  Số đơn: 1-2010-01204  (220) Ngày nộp đơn 14/01/2008 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Bayer CropScience NV (BE) 
J.E. Mommaertslaan 14, 1831 Diegem, Belgium 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10753/ TB-SHTT, ngày 28/12/2012  
(210)  Số đơn: 1-2009-01573  (220) Ngày nộp đơn 23/07/2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
18-1, Higashigotanda, 2-chome, Shinagawa-ku, Tokyo, Japan 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10753/ TB-SHTT, ngày 28/12/2012  
(210)  Số đơn: 1-2010-00931  (220) Ngày nộp đơn 14/04/2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
18-1, Higashigotanda, 2-chome, Shinagawa-ku, Tokyo, Japan 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10753/ TB-SHTT, ngày 28/12/2012  
(210)  Số đơn: 1-2010-02661  (220) Ngày nộp đơn 05/10/2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
18-1, Higashigotanda, 2-chome, Shinagawa-ku, Tokyo, Japan 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 31/ TB-SHTT, ngày 05/01/2013  
(210)  Số đơn: 1-2007-01181  (220) Ngày nộp đơn 13/06/2007 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Saipem S.p.A. (IT) 
Via Martiri di Cefalonia, 67-20097 San Donato Milanese Milan, Italy 

 

 
b - Sửa đổi đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8738/ TB-SHTT, ngày 31/10/2012  
(210)  Số đơn: 4-2011-02072  (220) Ngày nộp đơn 30/01/2011 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm còn lại sau khi tách đơn:  
Nội dung mới:  

 Nhóm 02: Mỡ chống gỉ; chất bảo quản gỗ; véc ni dùng để bảo quản gỗ; phẩm màu dùng 
cho thực phẩm; mực in; thuốc cắn màu dùng cho đồ gỗ. 
 Nhóm 05: Chế phẩm làm sạch không khí; hợp kim của những kim loại quý dùng cho nha 
khoa; thuốc diệt và ngăn chặn côn trùng; thuốc diệt và ngăn chặn nấm, tảo; chất khử mùi không 
dùng cho cá nhân; chất tẩy uế dùng cho mục đích vệ sinh. 
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 Nhóm 31: Động vật sống; hạt giống; con giống; trái cây tươi; hoa tươi; rau tươi. 
_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9300/ TB-SHTT, ngày 14/11/2012   
(210)  Số đơn: 4-2011-08136  (220) Ngày nộp đơn 29/04/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Số 23-25 Nguyễn Huy Lượng, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
Tel: 08 38413717-08 38413727 Fax: 08 38413767 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9299/ TB-SHTT, ngày 14/11/2012   
(210)  Số đơn: 4-2009-22515  (220) Ngày nộp đơn 20/10/2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
ấp Thanh Hoá, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9298/ TB-SHTT, ngày 14/11/2012   
(210)  Số đơn: 4-2011-13950  (220) Ngày nộp đơn 08/07/2011 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới:  

 
______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9297/ TB-SHTT, ngày 14/11/2012   
(210)  Số đơn: 4-2012-12619  (220) Ngày nộp đơn 12/06/2012 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Raphael  Publishing Limited 

______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9296/ TB-SHTT, ngày 14/11/2012   
(210)  Số đơn: 4-2012-12618  (220) Ngày nộp đơn 12/06/2012 
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Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Raphael  Publishing Limited 

______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9295/ TB-SHTT, ngày 14/11/2012   
(210)  Số đơn: 4-2012-18552  (220) Ngày nộp đơn 22/08/2012 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty cổ phần PCS Việt Nam 

______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9294/ TB-SHTT, ngày 14/11/2012  
(210)  Số đơn: 4-2011-10831  (220) Ngày nộp đơn 02/06/2011 

Mục sửa đổi: Tách đơn:  
Nội dung mới:  
Tách các nhóm 06, 08, 09 sang một đơn mới 

______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9293/ TB-SHTT, ngày 14/11/2012   
(210)  Số đơn: 4-2012-10552  (220) Ngày nộp đơn 23/05/2012 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty cổ phần DOLSON Việt Nam 

______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9292/ TB-SHTT, ngày 14/11/2012   
(210)  Số đơn: 4-20114-2011-12395  (220) Ngày nộp đơn 21/06/2011 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới:  

 
______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9291/ TB-SHTT, ngày 14/11/2012   
(210)  Số đơn: 4-2011-16179  (220) Ngày nộp đơn 05/08/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Tầng 11, toà nhà Văn Phòng, số 4 Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội 

______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9290/ TB-SHTT, ngày 14/11/2012   
(210)  Số đơn: 4-2011-16179  (220) Ngày nộp đơn 05/08/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO., LTD) 
Số 9 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9289/ TB-SHTT, ngày 14/11/2012   
(210)  Số đơn: 4-2011-16178  (220) Ngày nộp đơn 05/08/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Tầng 11, toà nhà Văn Phòng, số 4 Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội 

______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9288/ TB-SHTT, ngày 14/11/2012   
(210)  Số đơn: 4-2011-16178  (220) Ngày nộp đơn 05/08/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO., LTD) 
Số 9 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9749/ SHTT-NH2, ngày 29/11/2012   
(210)  Số đơn: 4-2008-21309  (220) Ngày nộp đơn 03/10/2008 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới:  
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______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9750/ SHTT-NH2, ngày 29/11/2012   
(210)  Số đơn: 4-2011-26408  (220) Ngày nộp đơn 09/12/2011 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty cổ phần tập đoàn Sài Gòn Peninsula 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9751/ SHTT-NH2, ngày 29/11/2012   
(210)  Số đơn: 4-2011-26409  (220) Ngày nộp đơn 09/12/2011 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty cổ phần tập đoàn Sài Gòn Peninsula 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9753/ SHTT-NH2, ngày 29/11/2012   
(210)  Số đơn: 4-2011-14465  (220) Ngày nộp đơn 15/07/2011 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Hiệp hội các doanh nghiệp Đức tại Việt Nam 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9754/ SHTT-NH2, ngày 29/11/2012   
(210)  Số đơn: 4-2012-15825  (220) Ngày nộp đơn 20/07/2012 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới:  

 
______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9756/ SHTT-NH2, ngày 29/11/2012   
(210)  Số đơn: 4-2012-03741  (220) Ngày nộp đơn 06/03/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 
194 Trần Não, khu phố 2, phường Bình An, quận 2, TP Hồ Chí Minh 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9756/ SHTT-NH2, ngày 29/11/2012   
(210)  Số đơn: 4-2010-21761  (220) Ngày nộp đơn 15/10/2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
133/6-133/8-137-139 Huỳnh Mẫn Đạt, phường 7, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9758/ SHTT-NH2, ngày 29/11/2012   
(210)  Số đơn: 4-2011-01807  (220) Ngày nộp đơn 27/01/2011 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty cổ phần bất động sản Lê Nguyễn 
72 Thích Minh Nguyệt, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9759/ SHTT-NH2, ngày 29/11/2012   
(210)  Số đơn: 4-2010-16042  (220) Ngày nộp đơn 29/07/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ BELCOLAW 
57/12 Lê Đức Thọ, phường 7, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9760/ SHTT-NH2, ngày 29/11/2012   
(210)  Số đơn: 4-2010-25482  (220) Ngày nộp đơn 03/12/2010 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty cổ phần thực phẩm SABICO 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9761/ SHTT-NH2, ngày 29/11/2012   
(210)  Số đơn: 4-2010-25483  (220) Ngày nộp đơn 03/12/2010 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành:  
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Nội dung mới:  
Công ty cổ phần thực phẩm SABICO 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9762/ SHTT-NH2, ngày 29/11/2012   

(210)  Số đơn: 4-2010-16683  (220) Ngày nộp đơn 06/08/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Huỷ bỏ đại diện SHCN 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9763/ SHTT-NH2, ngày 29/11/2012   

(210)  Số đơn: 4-2010-24646  (220) Ngày nộp đơn 23/11/2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Số 6, đường số 3, khu dân cư ấp 5 Phong Phú, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9769/ SHTT-NH2, ngày 29/11/2012   

(210)  Số đơn: 4-2011-05749  (220) Ngày nộp đơn 31/03/2011 

Mục sửa đổi 1: Đại diện SHCN được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh (SUNRISE IP) 

Nhà số 8, ngõ 61/44/1 đường Trần Duy Hưng, tổ 41, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, 
TP. Hà Nội 

Mục sửa đổi 2: tách đơn 

Nội dung mới:  

- Nhóm 06 tách sang đơn 4-2012-19047; 

- Nhóm 19; nhóm 37: “Khai thác mỏ; dịch vụ khai thác đá” giữ ở đơn 4-2011-05749 

- Loại bỏ nhóm 36, 39, các dịch vụ “xây dựng; xây dựng nhà cửa; xây dựng đường xá; 
xây dựng cầu cống” ở nhóm 37 ra khỏi đơn 4-2011-05749  

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9770/ SHTT-NH2, ngày 29/11/2012   

(210)  Số đơn: 4-2009-14464  (220) Ngày nộp đơn 15/07/2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  
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Số 88, ngõ 203, đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9831/ SHTT-NH2, ngày 30/11/2012   
(210)  Số đơn: 4-2011-18820  (220) Ngày nộp đơn 09/09/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO 
Số 46 phố Trương Hán Siêu, phường Trần Hưng Đạo, quận Ba Đình, TP. Hà Nội 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9832/ SHTT-NH2, ngày 30/11/2012   
(210)  Số đơn: 4-2012-04063  (220) Ngày nộp đơn 09/03/2012 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới:  

 
______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9834/ SHTT-NH2, ngày 30/11/2012   
(210)  Số đơn: 4-2010-25420  (220) Ngày nộp đơn 02/12/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao chuyên nghiệp và liên danh 
140/4 Nguyễn Tri Phương, phường 9, quận 5, TP Hồ Chí Minh 

______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9835/ SHTT-NH2, ngày 30/11/2012   
(210)  Số đơn: 4-2010-25421  (220) Ngày nộp đơn 02/12/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao chuyên nghiệp và liên danh 
140/4 Nguyễn Tri Phương, phường 9, quận 5, TP Hồ Chí Minh 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9836/ SHTT-NH2, ngày 30/11/2012   
(210)  Số đơn: 4-2010-25420  (220) Ngày nộp đơn 02/12/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên BLUE EXCHANGE 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9837/ SHTT-NH2, ngày 30/11/2012   
(210)  Số đơn: 4-2010-25421  (220) Ngày nộp đơn 02/12/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên BLUE EXCHANGE 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9720/ TB-SHTT, ngày 29/11/2012   
(210)  Số đơn: 4-2009-17172  (220) Ngày nộp đơn 14/08/2009 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới:  

 
______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9722/ TB-SHTT, ngày 29/11/2012   

(210)  Số đơn: 4-2012-14890  (220) Ngày nộp đơn 09/07/2012 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm được sửa thành:  

Nội dung mới:  
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Từ: “Nhóm 17: cao su lỏng” 

Thành: “Nhóm 17: cao su thô hoặc bán thành phẩm” 
______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9723/ TB-SHTT, ngày 29/11/2012   

(210)  Số đơn: 4-2012-01237  (220) Ngày nộp đơn 30/01/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và Cộng sự 

Tầng 4, nhà số 107 phố Núi Trúc, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Tp. Hà Nội 
______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9724/ TB-SHTT, ngày 29/11/2012   

(210)  Số đơn: 4-2011-16176  (220) Ngày nộp đơn 05/08/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI 

Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội 
______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9725/ TB-SHTT, ngày 29/11/2012   

(210)  Số đơn: 4-2011-16176  (220) Ngày nộp đơn 05/08/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Tầng 11, toà nhà văn phòng, số 4 Liễu Giai, phường Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội 

Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội 
______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9726/ TB-SHTT, ngày 29/11/2012   

(210)  Số đơn: 4-2011-16177  (220) Ngày nộp đơn 05/08/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI 

Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội 
______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9727/ TB-SHTT, ngày 29/11/2012   

(210)  Số đơn: 4-2009-05876  (220) Ngày nộp đơn 31/03/2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
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Nội dung mới:  

186-188 Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9728/ TB-SHTT, ngày 29/11/2012   
(210)  Số đơn: 4-2012-20274  (220) Ngày nộp đơn 11/09/2012 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

 
______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9729/ TB-SHTT, ngày 29/11/2012   
(210)  Số đơn: 4-2012-19673  (220) Ngày nộp đơn 05/09/2012 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

 
______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9730/ TB-SHTT, ngày 29/11/2012   
(210)  Số đơn: 4-2012-04054  (220) Ngày nộp đơn 09/03/2012 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
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______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9731/ TB-SHTT, ngày 29/11/2012   
(210)  Số đơn: 4-2011-23054  (220) Ngày nộp đơn 01/11/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
220/4 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9732/ TB-SHTT, ngày 29/11/2012   
(210)  Số đơn: 4-2010-07371  (220) Ngày nộp đơn 09/04/2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
450 East 29th Street, New York, New York 10016, USA 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9733/ TB-SHTT, ngày 29/11/2012   
(210)  Số đơn: 4-2010-15656  (220) Ngày nộp đơn 22/07/2010 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

 
______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9734/ TB-SHTT, ngày 29/11/2012   
(210)  Số đơn: 4-2009-28572  (220) Ngày nộp đơn 30/12/2009 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Tổng công ty thương mại Sài Gòn-TNHH một thành viên 
Số 275B Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9735/ TB-SHTT, ngày 29/11/2012   
(210)  Số đơn: 4-2011-16177  (220) Ngày nộp đơn 05/08/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Tầng 11, toà nhà văn phòng, số 4 Liễu Giai, phường Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội 
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______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9736/ TB-SHTT, ngày 29/11/2012   
(210)  Số đơn: 4-2012-01238  (220) Ngày nộp đơn 30/01/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và Cộng sự 
Tầng 4, nhà số 107 phố Núi Trúc, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Tp. Hà Nội 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7975/ SHTT-NH2, ngày 09/10/2012   
(210)  Số đơn: 4-2008-20582  (220) Ngày nộp đơn 24/09/2008 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

 
______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9325/ SHTT-NH2, ngày 15/11/2012   
(210)  Số đơn: 4-2010-14906  (220) Ngày nộp đơn 12/07/2010 

Mục sửa đổi: Tách đơn:  
Nội dung mới:  

- Nhóm 09, 38, 42 giữ ở đơn gốc 4-2010-14906 
- Nhóm 35, 41 tách sang đơn mới  4-2010-24681 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9771/ SHTT-NH2, ngày 30/11/2012   
(210)  Số đơn:4-2011-07340  (220) Ngày nộp đơn 21/04/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:   
Nội dung mới:  
Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu 
Lầu 6, 58 Nguyễn Đình Chiểu, phường ĐaKao, quận 1, TP Hồ Chí Minh 
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______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9772/ SHTT-NH2, ngày 30/11/2012   
(210)  Số đơn:4-2011-27442  (220) Ngày nộp đơn 21/12/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:   
Nội dung mới:  
Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
Phòng 102 Lầu 1, Số 7 Nam Quốc Cang, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP. Hồ Chí 
Minh 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9773/ SHTT-NH2, ngày 30/11/2012   
(210)  Số đơn: 4-2011-27443  (220) Ngày nộp đơn 21/12/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:   
Nội dung mới:  
Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
Phòng 102 Lầu 1, Số 7 Nam Quốc Cang, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP. Hồ Chí 
Minh 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9774/ SHTT-NH2, ngày 30/11/2012   
(210)  Số đơn: 4-2011-16180  (220) Ngày nộp đơn 05/08/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:   
Nội dung mới:  
Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI 
Tầng 8, Toà nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, phường Phương mai, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9775/ SHTT-NH2, ngày 30/11/2012   
(210)  Số đơn: 4-2011-16180  (220) Ngày nộp đơn 05/08/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:   
Nội dung mới:  
Tầng 11, toà nhà văn phòng, số 4 Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9776/ SHTT-NH2, ngày 30/11/2012   
(210)  Số đơn: 4-2010-03129  (220) Ngày nộp đơn 11/02/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:   
Nội dung mới:  



 
Công báo sở hữu công nghiệp số 298 Tập A (01.2013) 

 

 
1606 

Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI 
Tầng 8, Toà nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, phường Phương mai, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9777/ SHTT-NH2, ngày 30/11/2012   
(210)  Số đơn: 4-2010-03129  (220) Ngày nộp đơn 11/02/2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:   
Nội dung mới:  
Tầng 11, toà nhà văn phòng, số 4 Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9778/ SHTT-NH2, ngày 30/11/2012   
(210)  Số đơn: 4-2010-19667  (220) Ngày nộp đơn 20/09/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:   
Nội dung mới:  
Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ BELCOLAW 
57/12 Lê Đức Thọ, phường 7, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9779/ SHTT-NH2, ngày 30/11/2012   
(210)  Số đơn: 4-2011-03082  (220) Ngày nộp đơn 25/02/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:   
Nội dung mới:  
Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
Số 343, phố Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP Hà Nội 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9780/ SHTT-NH2, ngày 30/11/2012   
(210)  Số đơn: 4-2011-04446  (220) Ngày nộp đơn 15/03/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:   
Nội dung mới:  
Công ty TNHH Trà và cộng sự 
Số 7, phố Văn Miếu, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9782/ SHTT-NH2, ngày 30/11/2012   
(210)  Số đơn: 4-2010-15864  (220) Ngày nộp đơn 27/07/2010 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành:   
Nội dung mới:  
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JANSSEN R&D IRELAND 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9783/ SHTT-NH2, ngày 30/11/2012   
(210)  Số đơn: 4-2011-08800  (220) Ngày nộp đơn 10/05/2011 

Mục sửa đổi: mẫu nhãn hiệu được sửa thành:   
Nội dung mới:  

 
______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9792/ SHTT-NH2, ngày 30/11/2012   
(210)  Số đơn: 4-2011-15360  (220) Ngày nộp đơn 27/07/2011 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:   
Nội dung mới:  
Schering Corporation 
2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, New Jersey 07033, United States of America 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9793/ SHTT-NH2, ngày 30/11/2012   
(210)  Số đơn: 4-2011-15360  (220) Ngày nộp đơn 27/07/2011 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:   
Nội dung mới:  
Merck Sharp & Dohme Corp 

One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, United States off America 
______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9795/ SHTT-NH2, ngày 30/11/2012   
(210)  Số đơn: 4-2010-08646  (220) Ngày nộp đơn 26/04/2010 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành:   
Nội dung mới:  
Công ty TNHH bất động sản Danh Khôi 

______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9796/ SHTT-NH2, ngày 30/11/2012   

(210)  Số đơn: 4-2011-15548  (220) Ngày nộp đơn 29/07/2011 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành:   

Nội dung mới:  

Công ty TNHH TEXAS Việt Nam 
______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9798/ SHTT-NH2, ngày 30/11/2012   

(210)  Số đơn: 4-2011-18069  (220) Ngày nộp đơn 30/08/2011 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành:   

Nội dung mới:  

Công ty TNHH thực phẩm dinh dưỡng Nutri Nest 
______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9799/ SHTT-NH2, ngày 30/11/2012   

(210)  Số đơn: 4-2010-24527  (220) Ngày nộp đơn 22/11/2010 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành:   

Nội dung mới:  

Cơ sở sản xuất đông dược Đông Hải 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9799/ SHTT-NH2, ngày 30/11/2012   

(210)  Số đơn: 4-2010-24528  (220) Ngày nộp đơn 22/11/2010 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành:   

Nội dung mới:  

Cơ sở sản xuất đông dược Đông Hải 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9799/ SHTT-NH2, ngày 30/11/2012   

(210)  Số đơn: 4-2010-24529  (220) Ngày nộp đơn 22/11/2010 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành:   

Nội dung mới:  

Cơ sở sản xuất đông dược Đông Hải 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9801/ SHTT-NH2, ngày 30/11/2012   

(210)  Số đơn: 4-2010-16381  (220) Ngày nộp đơn 03/08/2010 

Mục sửa đổi: Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:   

Nội dung mới:  
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Công ty Cổ phần 2NG và Cộng sự 
P316, H9, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9806/ SHTT-NH2, ngày 30/11/2012   

(210)  Số đơn: 4-2012-01940  (220) Ngày nộp đơn 10/02/2012 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm được sửa thành:   

Nội dung mới:  

Nhóm 33: Rượu uýt-ki Xcèt-len (Scotch whisky). 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9807/ SHTT-NH2, ngày 30/11/2012   

(210)  Số đơn: 4-2011-03046  (220) Ngày nộp đơn 25/02/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:   

Nội dung mới:  

17/27/1 đường Liên Khu 5-6, phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9809/ SHTT-NH2, ngày 30/11/2012   

(210)  Số đơn: 4-2012-02061  (220) Ngày nộp đơn 14/02/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:   

Nội dung mới:  

87/27 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9810/ SHTT-NH2, ngày 30/11/2012   
(210)  Số đơn: 4-2010-26383  (220) Ngày nộp đơn 15/12/2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:   
Nội dung mới:  
Số 348-350 đường Trần Phú, phường 7, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9811/ SHTT-NH2, ngày 30/11/2012   
(210)  Số đơn: 4-2010-03921  (220) Ngày nộp đơn 03/03/2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:   
Nội dung mới:  
249, Nonhyun2-dong, Gangnam-gu, Seoul, Korea 

______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9812/ SHTT-NH2, ngày 30/11/2012   
(210)  Số đơn: 4-2012-03487  (220) Ngày nộp đơn 02/03/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:   
Nội dung mới:  
1029 Tạ Quang Bửu, phường 6, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9814/ SHTT-NH2, ngày 30/11/2012   
(210)  Số đơn: 4-2011-24387  (220) Ngày nộp đơn 16/11/2011 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm được sửa thành:   
Nội dung mới:  
Đính chính “chế phẩm làm từ bột ngũ cốc” thành “chế phẩm làm từ ngũ cốc” 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9815/ SHTT-NH2, ngày 30/11/2012   
(210)  Số đơn: 4-2010-05269  (220) Ngày nộp đơn 18/03/2010 

Mục sửa đổi: Danh mục dịch vụ được sửa thành:   
Nội dung mới:  
Nhóm 35: Mua bán bếp ga; mua bán đồ điện gia dụng, cụ thể: máy xay nghiền gia dụng 
chạy điện, thiết bị khử mùi không khí, nồi áp suất chạy điện, máy nướng bánh mỳ, lò 
nướng bánh mỳ bằng điện, máy lọc cà phê dùng điện, bếp điện, hệ thống và thiết bị nấu 
nướng, chảo rán dùng điện, thiết bị nướng trái cây, bình đun nước nóng, ấm đun nước 
dùng điện, thiết bị sấy khô đồ giặt là dùng điện, nồi cơm điện. 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9817/ SHTT-NH2, ngày 30/11/2012 

(210)  Số đơn: 4-2012-18083  (220) Ngày nộp đơn 15/08/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:   

Nội dung mới:  

Công ty TNHH Sáng chế và Nhãn hiệu Việt Nam 
88 Kim Mã thượng, phường Cống Vị, quận Ba Đình, TP Hà Nội 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9818/ SHTT-NH2, ngày 30/11/2012 

(210)  Số đơn: 4-2011-21687  (220) Ngày nộp đơn 14/10/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:   

Nội dung mới:  

Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu 
Lầu 6, 58 Nguyễn Đình Chiểu, phường ĐaKao, quận 1, TP Hồ Chí Minh 

______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10721/ SHTT-NH2, ngày 28/12/2012   

(210)  Số đơn: 4-2010-23765  (220) Ngày nộp đơn 10/11/2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:   

Nội dung mới:  

Lot N1, Level 4, Main Terminal Building, KL International Airport, 64000 KLIA, 
Sepang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10722/ SHTT-NH2, ngày 28/12/2012   

(210)  Số đơn: 4-2010-23766  (220) Ngày nộp đơn 10/11/2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:   

Nội dung mới:  

Lot N1, Level 4, Main Terminal Building, KL International Airport, 64000 KLIA, 
Sepang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10723/ SHTT-NH2, ngày 28/12/2012   

(210)  Số đơn: 4-2010-23768  (220) Ngày nộp đơn 10/11/2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:   

Nội dung mới:  

Lot N1, Level 4, Main Terminal Building, KL International Airport, 64000 KLIA, 
Sepang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10724/ SHTT-NH2, ngày 28/12/2012   
(210)  Số đơn: 4-2011-00305  (220) Ngày nộp đơn 07/01/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:   
Nội dung mới:  
Số 1, ngách 1/10, ngõ 1, phố Thuý Lĩnh, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10725/ SHTT-NH2, ngày 28/12/2012   
(210)  Số đơn: 4-2009-12488  (220) Ngày nộp đơn 19/06/2009 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành:   
Nội dung mới:  
Global Strategic Holdings Franchising Pte. Ltd. 

______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10725/ SHTT-NH2, ngày 28/12/2012   

(210)  Số đơn: 4-2009-25124  (220) Ngày nộp đơn 19/11/2009 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh. 
8 Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Nội 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10729/ SHTT-NH2, ngày 28/12/2012   

(210)  Số đơn: 4-2012-14706  (220) Ngày nộp đơn 06/07/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Văn phòng Luật sư A Hoà. 
181/3 Cách Mạng Tháng Tám, phường 5, quận 3, TP. Hồ Chí Minh 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10731/ SHTT-NH2, ngày 28/12/2012   

(210)  Số đơn: 4-2011-03083  (220) Ngày nộp đơn 25/02/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
Số 343, phố Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP Hà Nội 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10732/ SHTT-NH2, ngày 28/12/2012   

(210)  Số đơn: 4-2010-23420  (220) Ngày nộp đơn 05/11/2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  

58 Đông Du, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10733/ SHTT-NH2, ngày 28/12/2012   

(210)  Số đơn: 4-2010-24309  (220) Ngày nộp đơn 18/11/2010 

Mục sửa đổi: Tách đơn:  

Nội dung mới:  

Nhóm 18, 25 tách sang đơn 4-2012-22524 
Nhóm 14 giữ ở đơn 4-2010-24309 

______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10736/ SHTT-NH2, ngày 28/12/2012   
(210)  Số đơn: 4-2011-00764  (220) Ngày nộp đơn 13/01/2011 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành:   
Nội dung mới:  
Raphael Publishing Limited 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10736/ SHTT-NH2, ngày 28/12/2012   
(210)  Số đơn: 4-2011-05564  (220) Ngày nộp đơn 29/03/2011 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành:   
Nội dung mới:  
Raphael Publishing Limited 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10736/ SHTT-NH2, ngày 28/12/2012   
(210)  Số đơn: 4-2011-28042  (220) Ngày nộp đơn 29/12/2011 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành:   
Nội dung mới:  
Raphael Publishing Limited 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10736/ SHTT-NH2, ngày 28/12/2012   
(210)  Số đơn: 4-2011-28043  (220) Ngày nộp đơn 29/12/2011 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành:   
Nội dung mới:  
Raphael Publishing Limited 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10736/ SHTT-NH2, ngày 28/12/2012   
(210)  Số đơn: 4-2011-28044  (220) Ngày nộp đơn 29/12/2011 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành:   
Nội dung mới:  
Raphael Publishing Limited 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10736/ SHTT-NH2, ngày 28/12/2012   
(210)  Số đơn: 4-2011-28045  (220) Ngày nộp đơn 29/12/2011 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành:   
Nội dung mới:  
Raphael Publishing Limited 

______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10736/ SHTT-NH2, ngày 28/12/2012   
(210)  Số đơn: 4-2011-28046  (220) Ngày nộp đơn 29/12/2011 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành:   
Nội dung mới:  
Raphael Publishing Limited 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10736/ SHTT-NH2, ngày 28/12/2012   
(210)  Số đơn: 4-2011-28047  (220) Ngày nộp đơn 29/12/2011 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành:   
Nội dung mới:  
Raphael Publishing Limited 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10736/ SHTT-NH2, ngày 28/12/2012   
(210)  Số đơn: 4-2011-28048  (220) Ngày nộp đơn 29/12/2011 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành:   
Nội dung mới:  
Raphael Publishing Limited 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10736/ SHTT-NH2, ngày 28/12/2012   
(210)  Số đơn: 4-2011-28049  (220) Ngày nộp đơn 29/12/2011 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành:   
Nội dung mới:  
Raphael Publishing Limited 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10736/ SHTT-NH2, ngày 28/12/2012   
(210)  Số đơn: 4-2012-02740  (220) Ngày nộp đơn 22/02/2012 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành:   
Nội dung mới:  
Raphael Publishing Limited 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10736/ SHTT-NH2, ngày 28/12/2012   
(210)  Số đơn: 4-2012-03247  (220) Ngày nộp đơn 28/02/2012 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành:   
Nội dung mới:  
Raphael Publishing Limited 

______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10737/ SHTT-NH2, ngày 28/12/2012   

(210)  Số đơn: 4-2010-26081  (220) Ngày nộp đơn 10/12/2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:   

Nội dung mới:  

121-127 Harrington Street, The Rocks, NSW 2000, Australia 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10738/ SHTT-NH2, ngày 28/12/2012   

(210)  Số đơn: 4-2011-17980  (220) Ngày nộp đơn 29/08/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:   

Nội dung mới:  

Tầng 3, tòa nhà Minh Tâm, 137 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10738/ SHTT-NH2, ngày 28/12/2012   

(210)  Số đơn: 4-2011-26647  (220) Ngày nộp đơn 13/12/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:   

Nội dung mới:  

Tầng 3, tòa nhà Minh Tâm, 137 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10738/ SHTT-NH2, ngày 28/12/2012   

(210)  Số đơn: 4-2011-09488  (220) Ngày nộp đơn 10/05/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:   

Nội dung mới:  

Tầng 3, tòa nhà Minh Tâm, 137 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10738/ SHTT-NH2, ngày 28/12/2012   

(210)  Số đơn: 4-2011-09489  (220) Ngày nộp đơn 10/05/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:   

Nội dung mới:  

Tầng 3, tòa nhà Minh Tâm, 137 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10738/ SHTT-NH2, ngày 28/12/2012   

(210)  Số đơn: 4-2012-09621  (220) Ngày nộp đơn 11/05/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:   

Nội dung mới:  

Tầng 3, tòa nhà Minh Tâm, 137 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10738/ SHTT-NH2, ngày 28/12/2012   

(210)  Số đơn: 4-2012-09622  (220) Ngày nộp đơn 11/05/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:   

Nội dung mới:  

Tầng 3, tòa nhà Minh Tâm, 137 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10740/ SHTT-NH2, ngày 28/12/2012   

(210)  Số đơn: 4-2010-25424  (220) Ngày nộp đơn 02/12/2010 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành:   

Nội dung mới:  

Cơ sở Mỹ Nhã Thanh 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10742/ SHTT-NH2, ngày 28/12/2012   

(210)  Số đơn: 4-2010-23985  (220) Ngày nộp đơn 12/11/2010 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành:   

Nội dung mới:  

Công ty TNHH Hoàng Khải Đăng 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10742/ SHTT-NH2, ngày 28/12/2012   

(210)  Số đơn: 4-2011-24163  (220) Ngày nộp đơn 14/11/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:   

Nội dung mới:  

Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai Việt Nam 
Phòng 4410, tầng 44, toà nhà Keangnam A, đường Phạm Hùng, xã Mễ Trì, huyện Từ 
Liêm, TP. Hà Nội 

______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10745/ SHTT-NH2, ngày 28/12/2012   
(210)  Số đơn: 4-2007-25423  (220) Ngày nộp đơn 12/12/2007 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:   
Nội dung mới:  

 
______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10746/ SHTT-NH2, ngày 28/12/2012   
(210)  Số đơn: 4-2007-25425  (220) Ngày nộp đơn 12/12/2007 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:   
Nội dung mới:  

 
______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10747/ SHTT-NH2, ngày 28/12/2012   
(210)  Số đơn: 4-2011-27828  (220) Ngày nộp đơn 27/12/2011 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành:   
Nội dung mới:  
Công ty cổ phần Nhựa Y tế Việt Nam 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10748/ SHTT-NH2, ngày 28/12/2012   
(210)  Số đơn: 4-2011-16607  (220) Ngày nộp đơn 12/08/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:   
Nội dung mới:  
Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 
194 Trần Não, khu phố 2, phường Bình An, quận 2, TP Hồ Chí Minh 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10749/ SHTT-NH2, ngày 28/12/2012   
(210)  Số đơn: 4-2010-21304  (220) Ngày nộp đơn 11/10/2010 

Mục sửa đổi: Tách đơn:   
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Nội dung mới:  
Nhóm 37, 40 tách sang đơn 4-2012-24146 
Nhóm 12 giữ ở đơn 4-2010-21304 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10750/ SHTT-NH2, ngày 28/12/2012   
(210)  Số đơn: 4-2011-25920  (220) Ngày nộp đơn 05/12/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:   
Nội dung mới:  
54 rue La BoÐtie, 75008 Paris, France 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10750/ SHTT-NH2, ngày 28/12/2012   
(210)  Số đơn: 4-2011-26489  (220) Ngày nộp đơn 12/12/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:   
Nội dung mới:  
54 rue La BoÐtie, 75008 Paris, France 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10750/ SHTT-NH2, ngày 28/12/2012   
(210)  Số đơn: 4-2012-01262  (220) Ngày nộp đơn 30/01/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:   
Nội dung mới:  
54 rue La BoÐtie, 75008 Paris, France 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10093/TB- SHTT, ngày 10/12/2012   
(210)  Số đơn: 4-2008-14933  (220) Ngày nộp đơn 14/07/2008 

Mục sửa đổi: Đại diện của chủ đơn được sửa thành:   
Nội dung mới:  
Công ty Luật TNHH Ambys Hà Nội (AMBYS Hà Nội) (VN) 
Số 3, ngõ 123, đường Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP Hà Nội 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10336/TB- SHTT, ngày 17/12/2012   
(210)  Số đơn: 4-2011-10546  (220) Ngày nộp đơn 31/05/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành:   
Nội dung mới:  
37/2C đường C18, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10337/TB- SHTT, ngày 17/12/2012   
(210)  Số đơn: 4-2010-21485  (220) Ngày nộp đơn 13/10/2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành:   
Nội dung mới:  
Tầng 4, 5, 6, 7 Toà nhà Central Office Building (Phú Điền), 83A Lý Thường Kiệt, phường 
Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10338/TB- SHTT, ngày 17/12/2012   
(210)  Số đơn: 4-2011-07190  (220) Ngày nộp đơn 20/04/2011 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn được sửa thành:   
Nội dung mới:  
Công ty cổ phần VNG (VN) 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10339/TB- SHTT, ngày 17/12/2012   
(210)  Số đơn: 4-2011-05818  (220) Ngày nộp đơn 31/03/2011 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn được sửa thành:   
Nội dung mới:  
Công ty TNHH một thành viên thương mại Karaoke Kingdom (VN) 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 09/TB- SHTT, ngày 04/01/2013   
(210)  Số đơn: 4-2009-15883  (220) Ngày nộp đơn 30/07/2009 

Mục sửa đổi 1: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:   
Nội dung mới:  

 
Mục sửa đổi 2: Địa chỉ của chủ đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  
204 TT08, khu phố 6, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP Hồ Chí Minh 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10/TB- SHTT, ngày 04/01/2013   

(210)  Số đơn: 4-2010-21109  (220) Ngày nộp đơn 07/10/2010 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ của chủ đơn được sửa thành: 

Nội dung mới:  
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Công ty TNHH một thành viên nhựa Thịnh Phát (VN) 

A8/21N ấp 1, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11/TB- SHTT, ngày 04/01/2013   

(210)  Số đơn: 4-2011-17594  (220) Ngày nộp đơn 24/08/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của chủ đơn được sửa thành: 

Nội dung mới:  

Số 180-192, đường Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11/TB- SHTT, ngày 04/01/2013   

(210)  Số đơn: 4-2011-17595  (220) Ngày nộp đơn 24/08/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của chủ đơn được sửa thành: 

Nội dung mới:  

Số 180-192, đường Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11/TB- SHTT, ngày 04/01/2013   

(210)  Số đơn: 4-2011-17596  (220) Ngày nộp đơn 24/08/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của chủ đơn được sửa thành: 

Nội dung mới:  

Số 180-192, đường Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 36/TB- SHTT, ngày 05/01/2013   

(210)  Số đơn: 4-2011-21076  (220) Ngày nộp đơn 07/10/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện của chủ đơn được sửa thành: 

Nội dung mới:  

Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp (INVESTIP) (VN) 

Số 5B ngõ 55, phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 
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c- Thông báo từ chối ghi nhận yêu cầu sửa đổi đơn 
 

Theo Thông báo số 9717/TB-SHTT, ngày 29 tháng 11 năm 2012 

Số đơn: 4-2010-15896                            Ngày nộp đơn: 27/07/2010 

Yêu cầu sửa đổi đơn nói trên bị từ chối vì lý do sau: 

Không đáp ứng Điều 17.1 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN. Do việc sửa chữa đã làm thay đổi bản 
chất của đối tượng sở hữu công nghiệp nêu trong đơn yêu cầu bảo hộ nhãn hiệu. 

______________________ 
 

Theo Thông báo số 9718/TB-SHTT, ngày 29 tháng 11 năm 2012 

Số đơn: 4-2012-12970                            Ngày nộp đơn: 15/06/2012 

Yêu cầu sửa đổi đơn nói trên bị từ chối vì lý do sau: 

Không đáp ứng Điều 17.1 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN. Do việc sửa chữa đã làm thay đổi bản 
chất của đối tượng sở hữu công nghiệp nêu trong đơn yêu cầu bảo hộ nhãn hiệu. 

______________________ 
 

Theo Thông báo số 9719/TB-SHTT, ngày 29 tháng 11 năm 2012 

Số đơn: 4-2009-23492                            Ngày nộp đơn: 30/10/2009 

Yêu cầu sửa đổi đơn nói trên bị từ chối vì lý do sau: 

Không đáp ứng Điều 17.1 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN. Do việc sửa chữa đã làm thay đổi bản 
chất của đối tượng sở hữu công nghiệp nêu trong đơn yêu cầu bảo hộ nhãn hiệu. 

______________________ 
 

Theo Thông báo số 9721/TB-SHTT, ngày 29 tháng 11 năm 2012 

Số đơn: 4-2011-02435                            Ngày nộp đơn: 16/02/2011 

Yêu cầu sửa đổi đơn nói trên bị từ chối vì lý do sau: 

Không đáp ứng Điều 17.1 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN. Do việc sửa chữa đã làm thay đổi bản 
chất của đối tượng sở hữu công nghiệp nêu trong đơn yêu cầu bảo hộ nhãn hiệu. 

______________________ 
 

Theo Thông báo số 9802/SHTT-NH2, ngày 30 tháng 11 năm 2012 

Số đơn: 4-2012-10242                            Ngày nộp đơn: 18/05/2012 

Yêu cầu sửa đổi đơn nói trên bị từ chối vì lý do sau: 

Người nộp đơn không sửa chữa thiếu sót trong thời hạn quy định là 02 tháng kể từ ngày ký Thông 
báo số 5883/SHTT-NH2 ngày 03/08/2012 

______________________ 
 

Theo Thông báo số 9803/SHTT-NH2, ngày 30 tháng 11 năm 2012 

Số đơn: 4-2011-28108                            Ngày nộp đơn: 30/12/2011 

Yêu cầu sửa đổi đơn nói trên bị từ chối vì lý do sau: 
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Người nộp đơn không sửa chữa thiếu sót trong thời hạn quy định là 02 tháng kể từ ngày ký Thông 
báo số 5882/SHTT-NH2 ngày 03/08/2012 

______________________ 
 
Theo Thông báo số 9804/SHTT-NH2, ngày 30 tháng 11 năm 2012 
Số đơn: 4-2010-07465                            Ngày nộp đơn: 12/04/2010 
Yêu cầu sửa đổi đơn nói trên bị từ chối vì lý do sau: 
Người nộp đơn không sửa chữa thiếu sót trong thời hạn quy định là 02 tháng kể từ ngày ký Thông 
báo số 5886/SHTT-NH2 ngày 03/08/2012 
______________________ 
 
Theo Thông báo số 9805/SHTT-NH2, ngày 30 tháng 11 năm 2012 
Số đơn: 4-2010-07463                            Ngày nộp đơn: 12/04/2010 
Yêu cầu sửa đổi đơn nói trên bị từ chối vì lý do sau: 
Người nộp đơn không sửa chữa thiếu sót trong thời hạn quy định là 02 tháng kể từ ngày ký Thông 
báo số 5887/SHTT-NH2 ngày 03/08/2012 
 

 
d- Thông báo đình chỉ các thủ tục liên quan đến sửa đổi đơn 
 
Theo Thông báo số 9800/SHTT-NH2, ngày 30 tháng 11 năm 2012 
Số đơn: 4-2010-16381                            Ngày nộp đơn: 03/08/2010 
Các thủ tục liên quan tới đơn yêu cầu sửa đổi bị đình chỉ kể từ ngày nộp Thông báo rút sửa đổi 
đơn 
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Phần vii 
 

 
chuyển giao đơn 

 
a- Chuyển giao đơn sáng chế 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10502/ TB-SHTT, ngày 24/12/2012 

(210)  Số đơn: 1-2007-02114  (220) Ngày nộp đơn: 15/10/2007 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
NYCOMED GMBH (DE) 

Byk-Guldenstr.2, 78467 Konstanz, Germany 

Bên  nhận chuyển giao :  

4SC AG (DE) 

Am Klopferspitz 19a, 82152 Planegg-Martinsried, Germany 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10520/ TB-SHTT, ngày 25/12/2012 

(210)  Số đơn: 1-2008-00387  (220) Ngày nộp đơn: 20/02/2008 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
MUKHINA, Mariat Muradaliyevna (RU) 

ul. Volodarskogo, 40-4, Tver, 170000, Russia 

Bên  nhận chuyển giao :  

Frey Medical Technologies AG (CH) 

c/o MCE, Place Bel-Air 1, 1003 Lausanne, Switzerland 

Frey Medical Technologies AG (CH) trở thành chủ đơn duy nhất 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10754/ TB-SHTT, ngày 28/12/2012 

(210)  Số đơn: 1-2009-01389  (220) Ngày nộp đơn: 02/07/2009 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
HANMI HOLDINGS CO., LTD. (KR) 

Địa chỉ: 45, Bangi-dong, Songpa-gu, Seoul 138-828, Republic of Korea 

Bên  nhận chuyển giao :  

HANMI SCIENCE CO., LTD. (KR) 
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Địa chỉ: 550, Dongtangiheung-ro, Dongtan-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 445-813, 
Republic of Korea 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10754/ TB-SHTT, ngày 28/12/2012 

(210)  Số đơn: 1-2010-01327  (220) Ngày nộp đơn: 26/05/2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
HANMI HOLDINGS CO., LTD. (KR) 

Địa chỉ: 45, Bangi-dong, Songpa-gu, Seoul 138-828, Republic of Korea 

Bên  nhận chuyển giao :  

HANMI SCIENCE CO., LTD. (KR) 

Địa chỉ: 550, Dongtangiheung-ro, Dongtan-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 445-813, 
Republic of Korea 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10754/ TB-SHTT, ngày 28/12/2012 

(210)  Số đơn: 1-2011-00196  (220) Ngày nộp đơn: 21/01/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
HANMI HOLDINGS CO., LTD. (KR) 

Địa chỉ: 45, Bangi-dong, Songpa-gu, Seoul 138-828, Republic of Korea 

Bên  nhận chuyển giao :  

HANMI SCIENCE CO., LTD. (KR) 

Địa chỉ: 550, Dongtangiheung-ro, Dongtan-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 445-813, 
Republic of Korea 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10755/ TB-SHTT, ngày 28/12/2012 

(210)  Số đơn: 1-2008-00658  (220) Ngày nộp đơn: 17/03/2008 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
HANMI HOLDINGS CO., LTD. (KR) 

Địa chỉ: 45, Bangi-dong, Songpa-gu, Seoul 138-828, Republic of Korea 

Bên  nhận chuyển giao :  

HANMI SCIENCE CO., LTD. (KR) 

Địa chỉ: 550, Dongtangiheung-ro, Dongtan-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 445-813, 
Republic of Korea 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10756/ TB-SHTT, ngày 28/12/2012 
(210)  Số đơn: 1-2008-01076  (220) Ngày nộp đơn: 07/05/2008 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
ARLA FOODS AMBA (DK) 
Địa chỉ: Sonderhoj 14, DK-8260 Viby J, Denmark 
Bên  nhận chuyển giao :  
Chr. Hansen A/S (DK) 
Địa chỉ: Boge Alle 10, DK-2970 Horsholm, Denmark 

 

 
c- Chuyển giao đơn nhãn hiệu 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9712/ TB-SHTT, ngày 29/11/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-24656  (220) Ngày nộp đơn: 18/11/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty cổ phần truyền thông VMG Việt Nam 
P710, nơ 7, KCC Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 
Bên  nhận chuyển giao :  
Công ty TNHH AIG Việt Nam  
B42B Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9713/ TB-SHTT, ngày 29/11/2012 
(210)  Số đơn: 4-2012-10571  (220) Ngày nộp đơn: 23/05/2012 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH  thương mại sản xuất mỹ phẩm Trần Nguyễn (VN) 
332/50 Độc Lập, phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh 
Bên  nhận chuyển giao :  
Công ty TNHH một thành viên sản xuất thương mại dịch vụ Hoàng Duy Xuân  
156/15 Đặng Nguyên Cẩn, phường 13, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9714/ TB-SHTT, ngày 29/11/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-12239  (220) Ngày nộp đơn: 20/06/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
OFIC NORTH AMERICA (US) 
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4900 Ondura Drive, Fredericksburg, VA 22407, USA 
Bên  nhận chuyển giao :  
ONDULINE  
35 rue Baudin 92300 Levallois-Perret, France 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9715/ TB-SHTT, ngày 29/11/2012 

(210)  Số đơn: 4-2012-10572  (220) Ngày nộp đơn: 23/05/2012 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH  thương mại sản xuất mỹ phẩm Trần Nguyễn (VN) 

332/50 Độc Lập, phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh 

Bên  nhận chuyển giao :  

Công ty TNHH một thành viên sản xuất thương mại dịch vụ Hoàng Duy Xuân  

156/15 Đặng Nguyên Cẩn, phường 13, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9716/ TB-SHTT, ngày 29/11/2012 

(210)  Số đơn: 4-2012-13177  (220) Ngày nộp đơn: 19/06/2012 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty cổ phần thực phẩm Đông dương Vàng (VN) 

10/7 Trần Nhật Duật, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên  nhận chuyển giao :  

Công ty cổ phần thực phẩm SUN DO  

Số nhà 10/7 đường Trần Nhật Duật, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10094/ TB-SHTT, ngày 10/12/2012 

(210)  Số đơn: 4-2011-21756  (220) Ngày nộp đơn: 14/10/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Hộ kinh doanh cá thể Lê Huy (VN) 

77 Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên  nhận chuyển giao :  

Công ty TNHH dịch vụ Lê Huy  

38 đường Ba Tháng Hai, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 37/ TB-SHTT, ngày 05/01/2013 
(210)  Số đơn: 4-2011-21076  (220) Ngày nộp đơn: 07/10/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
William Grant & Sons Limited (US) 
The Glenfiddich Distillery, Dufftown, Banffshire, Scotland, United Kingdom 
Bên  nhận chuyển giao :  
Remy Cointreau Belgium (BE)  
Culliganlaan Park Lane 2F, 1831 Diegem, Belgium 
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đính chính 
  
Đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế số 1-2012-00708, số công bố 30460 trong Công báo 
sở hữu công nghiệp số 292 tập A ngày 25 tháng 07 năm 2012. 
Nội dung đính chính: Tóm tắt sáng chế:  
 Sai là: “...giống ngô add-1 0278-9...” 
Đúng là: “...giống ngô add-1 40278-9...” 
         

  
Đơn yêu cầu cấp GCN nhãn hiệu số 4-2012-06329, công bố trong Công báo sở hữu công nghiệp 
số 293 tập A ngày 27 tháng 08 năm 2012. 
Nội dung đính chính: Nhóm sản phẩm 09:  
 Sai là:  
- “...máy in di động (được kết nối với máy tính để lập trình và cài đặt, sau đó có thể nhặt kết nối 

và hoạt động một mình ở các khu vực như cửa hàng, kho lưu trữ hoặc nhà máy)...” 
- “...máy in di động (được kết nối với máy tính để lập trình và cài đặt, sau đó có thể ngắt kết nối 

và hoạt động một mình ở các khu vực như cửa hàng, kho lưu hàng hoặc nhà máy...”  
 
Đúng là:  
- “...chương trình máy tính, cụ thể là phần mềm dành cho việc thiết kế, in ấn, và tạo mã vạch 

cho các loại thuế, nhãn...”  
- “...chương trình máy tính, cụ thể là phần mềm dành cho việc thiết kế, in ấn, và tạo mã vạch 

cho các loại thẻ, nhãn...” 
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